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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 

(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 

(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 

(171) Thời hạn hiệu lực 

(210) Số đơn 

(220) Ngày nộp đơn 

(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(441) Ngày công bố đơn 

(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 

(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 

(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 

(540) Mẫu nhãn hiệu 

(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 

(591) Mầu sắc bảo hộ 

(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 

(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 

(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 

(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 

(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 60566 
(21) 1-2016-02605 (51) 7 C09J  7/02 

(22) 18.12.2015 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2015/013925       18.12.2015 (87) WO2017/026595 05.01.2018 
(30) 10-2015-0112581            10.08.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2016 
(75) JOO, YOUNG HEE  (KR) 

806-ho, 108-dong, 483-8, Cheonan-daero Dongnam-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-
do 31193, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Băng không dính nhiều đoạn dùng để sơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng không dính nhiều đoạn dùng để sơn, cụ thể hơn là băng 
không dính nhiều đoạn dùng để sơn có khả năng duy trì một trạng thái mà bề mặt không 
dính tiếp xúc với vật cần sơn và có thể được cắt dễ dàng bằng cách tạo thành các đoạn 
không dính riêng phần tại khoảng cách xác định trước theo chiều dọc của băng sơn, mà 
được dán vào vật cần sơn để tạo thành một đường ranh giới sơn trong khi sơn. 
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(11) 60567 
(21) 1-2016-03427 (51) 7 B29C 44/18 

(22) 16.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/076458 16.03.2016 (87) WO2017/156724 21.09.2017 
(71) SUZHOU FANCY CREATION INDUSTRIAL LIMITED  (CN) 

No. 1002, Chunsheng Road, Huangdai Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu 
215143 P. R. China 

(72) WANG, Jianfeng (CN), YAN, Huan (CN), LIAO, Jingquan (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nén bên trong cho trục lăn xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nén bên trong cho trục lăn xốp bao gồm các bước sau 
đây: bước tạo ra trục lăn xốp cần được xử lý, trục lăn xốp bao gồm trục dẫn nhiệt cứng 
và lớp bọc xốp được bọc vào trục dẫn nhiệt cứng; bước tạo ra khuôn, khuôn định ra một 
khoang trong đó để chứa lớp bọc xốp, đường kính trong của khoang trong khuôn nhỏ 
hơn đường kính ngoài của lớp bọc xốp; và bước làm nóng trục dẫn nhiệt cứng đến nhiệt 
độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 350oC, đặt trục lăn xốp vào khoang trong khuôn, và 
lấy trục lăn xốp ra sau khi trục dẫn nhiệt cứng được làm nguội.  
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(11) 60568 
(21) 1-2017-00330 (51) 7 F04D  25/08,  29/00,  29/46,  25/06,  

27/00,  29/30,  17/08, F16B  2/20 
(22) 09.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/002311       09.03.2016 (87) WO2017/155133 14.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2017 
(71) NOVEL INNOVATIONS INC.  (KR) 

(Hangang-ro 2-ga, Yongseong Biztel) F6, 109, Hangangdaero, Yongsangu, Seoul 
04376 Republic of Korea 

(72) Lee, Jun Hyung (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Quạt kẹp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quạt kẹp bao gồm khoang (100) có cửa vào khí (110) được cung 
cấp để cho không khí bên ngoài được đưa vào khoang, và cửa thoát khí (120, 130) được 
cung cấp để cho phép không khí đã được đưa vào qua cửa vào khí được thổi ra ngoài; bộ 
phận quạt (200) bao gồm mô tơ (220) và cánh quạt (210), được nhúng vào trong 
khoang, hút không khí ngoài qua cửa vào khí, và thổi không khí ra ngoài qua cửa thoát 
khí; và kẹp (300) được nối với mặt ngoài của khoang, và được cấu hình để được mở ra 
hay đóng vào bằng lực đàn hồi. 
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(11) 60569 
(21) 1-2017-00494 (51) 7 F16H  57/12, F03G  3/00,  7/00,  

7/08, F16H  47/02, F04B  9/04, F02D  
11/00 

(22) 13.05.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/FR2016/051132     13.05.2016 (87) WO2017/064379 20.04.2017 
(30) PCT/FR2015/053769       30.12.2015      FR 

PCT/FR2016/050166       27.01.2016      FR 
(71) MAURICE GRANGER  (PT) 

Urb. Aldeia Coelha, Vila Beatriz lt 3, Albufeira 8200-385, Portugal 
(72) Maurice GRANGER (PT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cân bằng tiết kiệm năng lượng, máy quay và phương 

pháp vận hành 
  (57)     Sáng chế liên quan tới cơ cấu (1), bao gồm: một phần đỡ (2) bao gồm chân (3), một con 

lắc (4), và các thanh treo nối (5) được nối khớp trên chân (3) và trên con lắc (4); hai 
bánh răng (12; 22) di động theo chuyển động quay quanh trục tương ứng (A1; A2) của 
chúng; hai chi tiết lệch tâm (14; 24) liền khối với các bánh răng (12; 22) theo chuyển 
động quay và sinh ra các mômen của lực trọng trường quanh trục (A1; A2) của chúng; 
và một thanh nối (60; 160) bao gồm đầu quay (62) và đầu lệch tâm (63). Trục (A1; A2) 
song song trong mặt phẳng chuẩn nằm ngang hoặc thẳng đứng (P0). Con lắc (4) đỡ trục 
(A1; A2) của các bánh răng (12; 22) và của các chi tiết lệch tâm (14; 24); Các thanh nối 
(5) nghiêng theo góc trong khoảng từ 45 độ tới 80 độ tương đối với mặt phẳng thẳng 
đứng. Các bánh răng (12; 22) gài với nhau sử dụng tỷ số truyền đồng nhất và di động 
theo chuyển động quay theo các hướng đối điện. Khi cơ cấu (1) đang vận hành, các chi 
tiết lệch tâm (14; 24) bám theo chuyển động elip, trong khi con lắc (4) bám theo chuyển 
động chạy có thành phần thẳng đứng và thành phần nằm ngang. Các mômen của lực 
trọng trường của các chi tiết lệch tâm (14; 24) có cùng giá trị và cùng hướng, cả hai 
mômen này có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí góc của chúng quanh trục (A1; A2). Với 
mỗi vị trí góc của các bánh răng (12; 22) và của các chi tiết lệch tâm (14 ; 24) quanh 
trục (A1; A2), cơ cấu (1) có kết cấu cân bằng ở trạng thái nghỉ.  
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(11) 60570 
(21) 1-2017-00495 (51) 7 F16H  57/12, F03G  3/00,  7/00,  

7/08, F16H  47/02, F04B  9/04, F02D  
11/00 

(22) 27.01.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/FR2016/050166      27.01.2016 (87) WO2017/064378 20.04.2017 
(30) PCT/FR2015/053769         30.12.2015      FR 
(75) MAURICE GRANGER  (PT) 

Urb. Aldeia Coelha, Vila beatriz lt 3, Albufeira 8200-385, Portugal 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu cân bằng tiết kiệm năng lượng, máy quay và phương 

pháp vận hành 
  (57)     Sáng chế liên quan tới cơ cấu (1), bao gồm một phần đỡ (2) có chân (3) và hai bánh răng 

di động (12; 22) theo chuyển động quay quanh trục tương ứng (A1; A2) của chúng. 
Trục (A1; A2) song song trong mặt phẳng chuẩn nằm ngang hoặc thẳng đứng (P0). Các 
bánh răng (12; 22) gài với nhau sử dụng tỷ số truyền đồng nhất và di động theo chuyển 
động quay (R1; R2) theo các hướng đối diện. Cơ cấu (1) được đặc trưng trong đó nó bao 
gồm hai chi tiết lệch tâm (14; 24) liền khối với các bánh răng (12; 22) theo chuyển động 
quay (R1; R2) và sinh ra các mômen (M1; M2) của lực trọng trường (P1; P2) quanh trục 
tương ứng (A1; A2) của chúng; trong đó các mômen (M1; M2) có cùng giá trị và cùng 
hướng, cả hai mômen này có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí góc của chúng quanh trục 
(A1; A2); và trong đó với mỗi vị trí góc của các bánh răng (12; 22) và của các chi tiết 
lệch tâm (14; 24) quanh trục (A1; A2), cơ cấu (1) có kết cấu cân bằng ở trạng thái nghỉ. 
Sáng chế cũng liên quan tới máy quay bao gồm ít nhất một cơ cấu (1) này. Sáng chế 
cũng liên quan tới phương pháp vận hành cơ cấu (1) này.  
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(11) 60571 
(21) 1-2017-01969 (51) 7 A01P 1/00, A01N 59/20 

(22) 26.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2017 
(71) Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng  (VN) 

Số 01, Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Bùi Duy Du (VN), Lại Thị Kim Dung (VN), Lê Nghiêm Anh Tuấn (VN) 
(54) Chế phẩm diệt tuyến trùng chứa hạt CuCl kích thước nanomet

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt tuyến trùng chứa hạt CuCl kích thước nanomét, khác 
biệt ở chỗ, với mục đích là cải thiện các đặc tính công dụng của hợp chất CuCl dạng vật 
liệu khối, chế phẩm này có thành phần có thành phần khối lượng như sau (% khối 
lượng):  
CuCl kích thước nanomét: 0,4 - 0,6%  
Chitosan: 1,0 -1,5%  
Nước: 98,0 - 98,5%.  
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(11) 60572 
(21) 1-2017-02033 (51) 7 A41H  1/00,  43/00 

(22) 30.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2017 
(71) Công ty TNHH ESQUEL GARMENT MANUFACTURING (Việt Nam)  (VN) 

Số 9, đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Văn Lương (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hệ thống và phương pháp tự động đo thông số sản phẩm quần 

áo sử dụng phương pháp chụp ảnh tạo tương phản 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tự động đo thông số sản phẩm quần áo sử 

dụng phương pháp chụp ảnh tạo tương phản. Hệ thống được đề xuất theo sáng chế bao 
gồm: bàn đo (109) và khung hệ thống (101) và hệ thống định vị vị trí cần đo (108); tủ 
điều khiển (102) chứa thiết bị xử lý trung tâm, cạc giao tiếp camêra, và thiết bị điện hỗ 
trợ điều khiển để xử lý các tín hiệu đầu vào, thực hiện tính toán dựa trên các dữ liệu đầu 
vào này và xuất dữ liệu đo; hệ thống đèn chiếu sáng (103) được lắp sao cho đảm bảo đủ 
độ sáng bao phủ mặt bàn, tạo độ tương phản tốt giữa mặt bàn đo (109) với sản phẩm 
quần áo cần đo; chân đế camêra (104) được gắn chắc trên khung hệ thống (101) đảm 
bảo ổn định trong quá trình đo, camêra (105) được lắp lên chân đế camêra này; màn 
hình hiển thị thông số sản phẩm quần áo được đo (106) và màn hình hiển thị báo cáo 
(107) trong đó sản phẩm quần áo cần đo được trải phẳng trên bàn đo (109) để camêra 
(105) chụp và thu nhận hình ảnh, bàn đo (109) được ưu tiên có màu phù hợp sao cho tạo 
ra sự tương phản ảnh tốt đối với sản phẩm quần áo cần đo. 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
16 

(11) 60573 
(21) 1-2017-02046 (51) 7 C10L 1/00, 1/18 

(22) 31.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2017 
(75) Trần Văn Thành  (VN) 

Số 46A/8 Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 
(54) Phương pháp sản xuất nhiên liệu dùng cho động cơ diesel và 

nhiên liệu thu được từ phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu dùng cho động cơ diesel và nhiên 

liệu dùng cho động cơ diesel thu được từ phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế 
bao gồm các bước:  
- cho nước tiếp xúc với sóng điện từ để tạo ra nước được nguyên tử hóa (atomized water) 
để làm nguyên liệu nạp vào lò phản ứng và để chuẩn bị dung dịch amoniac;  
- chuẩn bị hỗn hợp dung dịch xúc tác bao gồm: 5-15% khối lượng axeton, 85 đến 95% 
khối lượng dung dịch amoniac;  
- nạp dầu diesel và hỗn hợp dung dịch xúc tác vào thiết bị phản ứng đã gia nhiệt sẵn ở 
nhiệt độ phản ứng, thực hiện phản ứng ở nhiệt độ từ 500 đến 580oC, áp suất từ 1,7 đến 2 
atm (0,172 đến 0,202 MPa), trong thời gian từ 10 đến 15 phút, sau đó nạp tiếp hơi nước 
đã được nguyên tử hóa vào thiết bị phản ứng và tiếp tục thực hiện phản ứng trong thời 
gian từ 5 đến 10 phút;  
- thu dòng hơi sản phẩm ở đỉnh của thiết bị phản ứng và ngưng tụ dòng hơi này để thu 
được nhiên liệu dùng cho động cơ diesel.  
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(11) 60574 
(21) 1-2017-02050 (51) 7 G06K 9/62, G06N 3/063 

(22) 31.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2017 
(71) Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Mai Tiến Dũng (VN), Lê Đình Duy (VN) 
(54) Phương pháp phân lớp ảnh với số lượng lớp lớn sử dụng cây 

cân bằng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân lớp ảnh với số lượng lớp lớn sử dụng cây cân bằng. 

Phương pháp này được thực hiện qua hai giai đoạn: giai đoạn huấn luyện gồm rút trích 
đặc trưng, xây dựng cấu trúc cây cân bằng (cây phân lớp cân bằng) và huấn luyện các 
bộ phân lớp tại mỗi nút của cây; giai đoạn phân lớp gồm rút trích đặc trưng và thực hiện 
phân lớp. Sáng chế giúp nâng cao độ chính xác và giảm chi phí tính toán khi phân lớp 
ảnh.  
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(11) 60575 
(21) 1-2017-02059 (51) 7 G06Q 40/02, G07F 19/00 

(22) 31.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2017 
(71) Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam  (VN) 

Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 tòa nhà Empress, số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) MIN POKKEE (KR), Huỳnh Thanh Trang (VN), Dương Minh Hiền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp chuyển tiền và nhận tiền nhanh 

  (57)     Hệ thống chuyển tiền và nhận tiền nhanh bao gồm các môđun: môđun tiếp nhận thông 
tin; môđun xử lý thông tin thứ nhất; môđun xử lý thông tin thứ hai; môđun kiểm tra và 
thực hiện; môđun thông báo được thực hiện thành một chuỗi với sự hỗ trợ của máy tính 
và thiết bị đầu cuối. Phương pháp chuyển tiền và nhận tiền nhanh bao gồm các bước: lập 
điện chuyển tiền và cung cấp thông tin; tiếp nhận thông tin; xử lý thông tin dữ liệu tại 
môđun xử lý thông tin thứ nhất; gửi điện chuyển tiền MT103; xử lý dữ liệu điện chuyển 
tiền và kiểm tra thông tin; chuyển dữ liệu tới môđun kiểm tra và thực hiện; nhập tiền vào 
tài khoản hưởng hoặc chuyển qua dịch vụ của napas để chuyển tiền vào tài khoản khách 
hàng; thông báo tình trạng giao dịch cho khách hàng. Hệ thống và phương pháp này sử 
dụng định dạng MT103 SPRI của điện chuyển tiền giúp cho lõi của ngân hàng thụ 
hưởng nhận diện giao dịch được nhanh chóng và ghi có tự động vào tài khoản hưởng 
ngay lập tức và thực hiện giao dịch 24/7, ngoài giờ làm việc, vào ngày nghỉ, khắc phục 
được tình trạng lệch múi giờ giữa các quốc gia. 
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(11) 60576 
(21) 1-2017-02065 (51) 7 E02D 17/20 

(22) 01.06.2017 (43) 25.12.2018 
(75) Viện Đổi mới công nghệ thủy lợi Mekong  (VN) 

72- Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Kết cấu mềm chống xói lở bờ sông và kênh rạch dưới tác động 

của sóng tàu thuyền và dòng chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu mềm chống xói lở bờ sông và kênh rạch gồm hai bộ phận 

chính là: Bao sinh thái bảo vệ mái bờ sông, bờ đê hoặc đường giao thông chống sạt lở 
(1) và Thảm cát chống xói mòn lòng dẫn (2). Bao sinh thái được sắp xếp từ các bao 
riêng lẻ có tác dụng che chắn đường bờ tránh bị bào mòn bởi tác động của sóng và dòng 
chảy. Trong khi thảm sau khi phủ lên lòng sông sẽ tạo thành một lớp “áo” bảo vệ lòng 
sông trước những tác động của sóng và dòng chảy. Kết cấu mềm có chi phí thấp, thi 
công đơn giản, thân thiện với môi trường có thể áp dụng rộng rãi thay thế cho các giải 
pháp cứng bằng BTCT hoặc đá có giá thành cao, kém thân thiện với môi trường. 
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(11) 60577 
(21) 1-2017-02069 (51) 7 G01N 33/48, 33/68, 33/543 

(22) 01.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2017 
(71) Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao  (VN) 

Lô I3 Đường N2 Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Đăng Giang (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp màng mỏng polyme lên bề mặt điện cực 

vàng 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình tổng hợp màng mỏng polyme lên bề mặt điện cực vàng bằng 

phương pháp kết hợp giữa đơn lớp phân tử tự lắp ghép (SAM: selfassembled 
monolayers) và polyme in phân tử (MIP: molecularly imprinted polymer). Màng polyme 
tổng hợp theo sáng chế có nhiều ưu điểm như thời gian tổng hợp nhanh, thời gian bảo 
quản lâu, độ ổn định cao, bền với điều kiện môi trường. Ngoài ra, màng này còn được 
ứng dụng trong chế tạo cảm biến sinh học dùng kiểm tra dư lượng kháng sinh 
oxytetraxyclin trong thủy hải sản. 
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(11) 60578 
(21) 1-2017-02132 (51) 7 B30B 9/24 

(22) 06.06.2017 (43) 25.12.2018 
(75) Lâm Trần Vũ  (VN) 

Số 9 Bùi Văn Thêm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc một trục chủ động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc một trục chủ động được cải 
tiến từ máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc, máy kết hợp hai nguyên lý: vắt bằng sức 
căng băng tải lọc ở giai đoạn đầu và ép trục băng tải lọc ở giai đoạn sau; máy vắt tốt bã 
sắn 90% ẩm xuống 60% với năng suất cao và chi phi năng lượng thấp (với bề rộng băng 
tải 1,5m, công suất động cơ 5,5 kW, máy có năng suất đầu vào tương đương 12-14 tấn 
củ/giờ). Máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc một trục chủ động chỉ dùng một ru lô 
chủ động và đã thay đổi cách bố trí các cụm ép trục thứ I, thứ II và thứ III so với máy 
vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc để đạt được những ưu điểm như: 
Các lực F1 và F2 cùng phương ngược chiều nên đã triệt tiêu được một phần ba lực làm 
tăng sức bền của trục cố định. 
Sử dụng chỉ một ru lô cố định cho cả ba cụm ép trục, giảm được hai ru lô cố định cho ba 
cụm ép trục. 
Sử dụng ru lô cố định làm trục chủ động kéo băng tải, giảm được hai trục kéo chủ động 
và cặp bánh răng so với máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc. 
Băng tải chạy không hay bị gấp và hỏng như máy vắt bã sắn kiểu ép trục băng tải lọc  
nữa, giúp giảm chi phí vận hành và sửa chữa máy vắt. 
Máy chạy ổn định hơn, không gãy trục, không nhăn băng tải và giảm giá thành máy 50 
triệu đồng. 
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(11) 60579 
(21) 1-2017-02133 (51) 7 F26B 21/00 

(22) 06.06.2017 (43) 25.12.2018 
(75) Lâm Trần Vũ  (VN) 

Số 9 Bùi Văn Thêm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Máy sấy bã sắn kiểu khí động tháp sấy thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy sấy bã sắn kiểu khí động tháp sấy thấp có năng suất máy đầu 

ra 1 tấn/giờ. Máy là tổ hợp hai tháp sấy khí động. ống sấy nhỏ có đường kính 0,5m, ống 
sấy lớn đường kính 1,2m, chiều cao của 10m. Bã được sấy hai lần ở tháp sấy I nhiệt độ 

300°C - 320°C giảm từ độ ẩm 60% xuống độ ẩm 40-35% và tháp sấy thứ II nhiệt độ sấy 

200°C - 220°C giảm tiếp đến độ ẩm yêu cầu 13-15%. 
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(11) 60580 
(21) 1-2017-02136 (51) 7 H04N  7/00,  5/144, G06F  17/30, 

G06T  7/20 
(22) 07.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2017 
(71) Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội  (VN) 

Nhà E3, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Thanh Hà (VN), Nguyễn Thị Thủy (VN), Trần Quốc Long (VN), Nguyễn Đỗ Văn 

(VN), Nguyễn Chí Thành (VN), Nguyễn Việt Anh (VN), Nguyễn Công Thành (VN) 
(54) Thiết bị phát hiện sự kiện người ngã từ luồng video 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị có khả năng phân tích nội dung video để phát hiện sự kiện 
người ngã, trong đó thông tin chuyển động và đặc trưng tổng hợp vùng chuyển động 
trong viđeo được phân tích để xác định tình huống ngã của người trong khu vực quan sát 
trong môi trường trong nhà. Đầu vào của hệ thống là luồng viđeo trực tuyến từ camera 
quan sát. Phương pháp phân tích phân vùng chuyển động trong từng khung hình, xác 
định hình dạng của vùng dựa trên thông tin tổng hợp lịch sử chuyển động, và sự biến đổi 
hình dạng của vùng chuyển động theo các số đo đặc trưng như tỉ lệ chiều rộng trên 
chiều dài, độ cao của vùng và góc nghiêng của trục chính theo phương thẳng đứng. Các 
bước tính toán được song song hóa khi cần thiết trên thiết bị, nhằm đảm bảo tốc độ tính 
toán trên thiết bị nhúng.  
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(11) 60581 
(21) 1-2017-02183 (51) 7 G06F 13/00 

(22) 09.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.06.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Quốc Tuấn (VN) 
(54) Bộ điều khiển đọc, ghi trực tiếp bộ nhớ ngoài của vi điều khiển 

tám bit bằng mảng cổng khả trình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển đọc ghi trực tiếp bộ nhớ ngoài của vi điều 

khiển tám bit bằng mảng cổng khả trình, trong đó vi điều khiển tám bit cho phép mảng 
cổng khả trình có thể đọc bộ nhớ ngoài, ghi vào bộ nhớ ngoại vi hay ghi vào bộ nhớ 
ngoài từ bộ nhớ ngoại vi bằng cách chiếm tuyến địa chỉ tuyến dữ liệu và các tín hiệu 
điều khiển bộ nhớ ngoài để đọc sáu mươi bốn Kbyte bộ nhớ ngoài, ghi vào bộ nhớ ngoại 
vi hay ghi sáu mươi bốn Kbyte bộ nhớ ngoài từ bộ nhớ ngoại vi.  
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(11) 60582 
(21) 1-2017-02227 (51) 7 B21D 22/26, B21K 1/56 

(22) 13.06.2017 (43) 25.12.2018 
(71) 1. MING DAR PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No.11, Kung-Yeh East 4th Rd., Lu-Kang Township, Changhua County 505, TAIWAN 
2. DIN LING CORP.  (TW) 
12F., No.79, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan 
3. PHILLIPS FASTENER LLC  (US) 
51213 195th St, Council Bluffs, Iowa 51501 (USA) 

(72) Chen Hung Lin (TW), Kuo Yung Yu (TW), Michael J. Ross (US) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Khuôn dập thứ cấp cho đinh vít 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn, đột lỗ và phôi gia công. Trong một phương án ưu tiên, mép 
bên ngoài nhọn được cung cấp, cùng với nhiều bộ gọng được bố trí vòng tròn quanh 
cạnh bên ngoài, và mặt dốc. Mặt dốc có thể được đặt để tạo điều kiện cho việc loại bỏ 
các gờ. Nhiều mẫu rãnh khác nhau có thể được cung cấp hoặc hình thành, bao gồm rãnh 

hình sao/rãnh Torxđ (rãnh hình sao). Bằng cách sử dụng sáng chế, mũi khoan dẫn động 
có thể vừa vặn một cách an toàn hơn với rãnh của đinh vít, ví dụ, cho phép đinh vít được 
bắt ren vào phần làm bằng máy một cách an toàn và trơn tru hơn, giảm độ rung, lắc hoặc 
nghiêng. 
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(11) 60583 
(21) 1-2017-02261 (51) 7 E01C  7/10 

(22) 16.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.06.2017 
(71) Công ty CP Vật liệu và Công nghệ (MATECH)  (VN) 

P313, nhà 2B, Trung tâm Phát triển công nghệ cao - Viện Hàn lâm KH & CNVN. 
(72) Trần Ngọc Quỳnh (VN) 
(54) Sàn bê tông xi măng 3D làm mặt đường giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới sàn bê tông xi măng 3D làm mặt đường giao thông bao gồm hai tấm 
lưới thép (1,2) được làm bằng thép sợi được hàn thành lưới thép mắt vuông 5x5cm; các 
tấm lưới thép (1,2) được hàn liên kết với nhau bằng các thanh thép xiên (3) giằng chéo 
giữa hai tấm lưới thép (1,2) tạo thành cốt thép dạng khung theo không gian ba chiều 
(3D) tạo độ cứng vững và truyền lực cắt theo mô đun xác định. Phần bê tông (4) được đổ 
theo thành phần cấp phối xác định để bao kín cốt thép dạng khung 3D với kích thước đó 
được xác định trước và được bảo dưỡng trong điều kiện thời gian và nhiệt độ xác định để 
đạt cường độ thiết kế với mác bê tông từ 200 đến 300. 

   

          Fig.1   
 

 
                                                           Fig.4 
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(11) 60584 
(21) 1-2017-02286 (51) 7 A01N 63/02, A01K 67/033, C12N 

1/20 
(22) 19.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2017 
(71) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Ngọc Châu (VN), Đỗ Tuấn Anh (VN), Nguyễn Hữu Tiền (VN) 
(54) Quy trình bảo tồn ex situ các chủng tuyến trùng ký sinh gây 

bệnh côn trùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình bảo tồn ex-situ các chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh 

côn trùng EPN bao gồm các bước: i) Phân lập tuyến trùng EPN từ các sinh cảnh tự 
nhiên; ii) Phân loại tuyến trùng và xác định tên khoa học của loài tuyến trùng EPN; iii) 
Đánh giá tiềm năng sinh học của tuyến trùng; iv) Chuẩn bị nguồn tuyến trùng EPN để 
bảo tồn, v) Thiết kế các lô bảo tồn tuyến trùng EPN trong tự nhiên; vi) Phun rải tuyến 
trùng EPN vào các lô bảo tồn; và vii) Kiểm tra hiệu quả bảo tồn.  
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(11) 60585 
(21) 1-2017-02302 (51) 7 A47J 43/08 

(22) 20.06.2017 (43) 25.12.2018 
(75) Đặng Việt Hùng  (VN) 

Phòng 903, A3, Imperia An Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Robot nấu ăn và phương pháp chia sẻ cách nấu ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến robot nấu ăn có bao gồm bộ vi xử lý, cơ sở dữ liệu, cánh tay robot, 
bộ phận cung cấp năng lượng, bảng điều khiển, khu vực chứa nguyên phụ liệu, bàn 
phím, màn hình, loa, micrô, camera, bộ phận kết nối mạng thông tin, bộ phận giao tiếp 
bằng sóng não giúp nấu các món ăn theo công thức và tệp dữ liệu điều khiển cài đặt sẵn 
hoặc được điều khiển bởi người dùng. Bên cạnh đó, robot nấu ăn còn có khả năng ghi lại 
các thao tác được điều khiển bởi người dùng thành tệp dữ liệu điều khiển có thể chia sẻ 
cho những người dùng khác. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chia sẻ cách nấu ăn 
sử dụng robot nấu ăn. 

  
 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
29 

(11) 60586 
(21) 1-2017-02319 (51) 7 E02B  5/00,  9/00 

(22) 20.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2017 
(75) 1. YONG SUNG WOO  (KR) 

107dong 105ho, 123, Chaseongseo-ro, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan, 46059, 
Republic of Korea 
2. JUNG SOON HAN  (KR) 
101ho, 22, Muhak-gil, Seosaeng-myeon, Ulju-gun, Ulsan, 45012, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị loại bỏ bọt trong ống dẫn nước của nhà máy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị loại bỏ bọt trong ống dẫn nước của nhà máy điện. Cụ thể 
hơn, sáng chế đề cập đến 'thiết bị loại bỏ bọt trong ống dẫn nước của nhà máy điện' 
dùng để loại bỏ hiệu quả bọt được tạo ra khi nước biển hoặc nước ngọt được sử dụng 
làm nước làm mát trong nhà máy điện và sau đó được xả trở lại biển hoặc sông. 
Thiết bị loại bỏ bọt trong ống dẫn nước của nhà máy điện theo sáng chế bao gồm thân 
chính bao gồm ray dẫn được tạo ra dọc theo cả hai mặt của đường thoát nước thông qua 
đó nước được tháo được xả khỏi dòng chảy nhà máy điện, và cặp thành bên được lắp 
trên cả hai ray dẫn bên, và được đặt xen vào giữa hai thành bên trên hình tấm bẹt của 
cấu trúc lưới. Tấm chắn lưới dùng để thu thập bọt có trong nước thải, ống hút được lắp 
trên tấm chắn lưới để hút nước thải ở vùng lân cận của tấm chắn lưới, bộ lọc để tách bọt 
có trong nước thải được rút ra, và thiết bị thu thập bọt thu thập có ống thoát nước để xả 
nó. 
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(11) 60587 
(21) 1-2017-02336 (51) 7 F03B  13/12 

(22) 21.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2017 
(71) HWAJIN ENTERPRISE CO., LTD.  (KR) 

25, Mieumsandan 2-ro, Gangseo-gu, Busan, 46748, Republic of Korea 
(72) IM, Jongseok (KR), An, Hyun Chan (KR), Im, Jong Jin (KR), Jeong, Jin Kook (KR), 

Park, Jin Taek (KR), LEE, Sang-min  (KR), Yoon, Yeong Gyoo (KR), LEE, Ju-hoon 
(KR), JOO, Kangsoo (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu tạo ra năng lượng sóng làm nổi vật di chuyển được có 

thiết bị tạo ra năng lượng thứ cấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tạo ra năng lượng sóng làm nổi vật di chuyển được có thiết 

bị tạo ra năng lượng thứ cấp, và cụ thể hơn, kết cấu này nhận động năng của sự di 
chuyển nổi cùng kết hợp với chuyển động sóng trong khi cung cấp hiệu quả tạo ra năng 
lượng tối ưu cho các thiết bị tạo ra năng lượng sóng để chuyển đổi thành năng lượng 
điện, và kết cấu này được trang bị tấm sàn kiểm tra bảo trì có thể thuận lợi cho việc bảo 
trì và sửa chữa. Kết cấu tạo ra năng lượng sóng làm nổi vật di chuyển được có thiết bị 
tạo ra năng lượng thứ cấp theo sáng chế bao gồm thiết bị tạo ra dòng chất lỏng, tấm sàn 
kiểm tra bảo trì, và thiết bị tạo ra năng lượng thứ cấp. Đế, và cặp tay đòn liên kết bên 
trái và bên phải được lắp nối quay được với đế ở một đầu của nó. Cơ cấu biến đổi thứ 
nhất được bố trí bên trên đế và có thể kéo dài ra và co ngắn lại theo một chiều. Cơ cấu 
biến đổi thứ hai được tạo ra bên trên đế và có khả năng thay đổi vị trí lắp nối của cơ cấu 
biến đổi thứ nhất tại cùng thời điểm với cơ cấu biến đổi thứ nhất. Phần đầu trên của cơ 
cấu biến đổi thứ nhất được lắp nối co ngắn lại được và đầu dưới được ăn khớp với một 
đầu của tay đòn liên kết, thiết bị tạo ra dòng chất lỏng bao gồm khung liên kết được tạo 
ra liền khối với tay đòn liên kết, và thiết bị tạo ra năng lượng thứ cấp được lắp nối với 
đầu khác của tay đòn liên kết và được nối với thân phao. Phần đầu được nối với tay đòn 
liên kết và trục liên kết liền kề với đế. Khung gia cường tay đòn liên kết có kết cấu giàn 
khung có góc nghiêng chiều cao định trước so với tay đòn liên kết trong khi đang đỡ 
phần dưới của lối đi bảo trì và kiểm tra. Và tấm sàn kiểm tra bảo trì bao gồm khung lối 
vào ra được nối liền khối nằm ngang và kéo dài từ tay đòn liên kết theo chiều dài định 
trước để đỡ lối đi bảo trì và kiểm tra.  
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(11) 60588 
(21) 1-2017-02348 (51) 7 B01D 43/00 

(22) 22.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2017 
(75) Nguyễn Minh Giảng  (VN) 

Phòng 12B11, nhà A2, chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp và thiết bị tách pha rắn và pha lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách pha rắn và pha lỏng, phương pháp này sử dụng 

một lớp vật liệu có vô số khe hở rất nhỏ được tạo ra bằng cách quấn liên tục và sát khít 
nhau một sợi dây có bề mặt nhẵn bóng và mặt cắt ngang hình tròn xung quanh một ống 
gom hình trụ có đục lỗ quanh thân. Dưới tác dụng của lực hút hoặc đẩy, chất lỏng trong 
hỗn hợp rắn - lỏng sẽ đi qua các khe hở vào bên trong lòng ống gom, trong khi chất rắn 
không thể đi qua được. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tách pha rắn và pha lỏng được tạo ra trên cơ 
sở phương pháp nêu trên, bao gồm nhiều ống gom kết nối lại với nhau và kết nối với hệ 
thống bơm điện. 
Phương pháp và thiết bị theo sáng chế được ứng dụng trong lĩnh vực cấp thoát nước, xử 
lý môi trường, trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. 
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(11) 60589 
(21) 1-2017-02424 (51) 7 B29C  65/78, G09F  9/00, F02F  1/13

(22) 06.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/086157            06.12.2016 (87) WO2017/163495 28.09.2017 
(30) 201620222038.8            22.03.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2017 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 5678680 Japan 
(72) Kazuo KITADA (JP), Hirofumi SAIGOU (JP), Satoru TAKEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gắn màng quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gắn màng quang có khả năng điều chỉnh lực kéo căng của 
màng quang phụ thuộc vào dạng màng quang để xử lý các dạng màng quang có các 
chiều rộng khác nhau. Thiết bị gắn màng quang này bao gồm bộ phận kéo căng để tác 
dụng lực kéo căng lên màng quang, và bộ phận điều chỉnh lực kéo căng để điều chỉnh 
lực kéo căng. Bộ phận điều chỉnh lực kéo căng có khả năng điều chỉnh lực kéo căng sao 
cho nó trở nên lớn hơn trong quá trình xử lý màng quang có chiều rộng tương đối lớn so 
với trong quá trình xử lý màng quang có chiều rộng tương đối nhỏ. 
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(11) 60590 
(21) 1-2017-02743 (51) 7 B25J  15/06, G02F  1/13 

(22) 07.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/086411       07.12.2016 (87) WO2017/179239 19.10.2017 
(30) 201620310941.X       14.04.2016      CN 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) Kazuo KITADA (JP), Hirofumi SAIGOU (JP), Satoru TAKEDA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chi tiết hút giữ, thiết bị hút giữ và vận chuyển tế bào tinh thể 

lỏng và dây chuyền tạo lớp màng quang 
  (57)     Sáng chế đề xuất chi tiết hút giữ để hút giữ tế bào tinh thể lỏng mà có thể là thích hợp 

theo hướng vận chuyển MD và TD và mà cải thiện tỷ số tiết diện vận hành có hiệu quả 
trong chi tiết hút giữ. Chi tiết hút giữ được trang bị các phần hút giữ mà được làm thích 
ứng để  được đưa vào tiếp xúc với bề mặt của tế bào tinh thể lỏng, và vùng trong mặt 
phẳng nằm ngang mà ở đó phần hút giữ được bố trí có dạng hình "chữ T ngược". Ngoài 
ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị hút giữ và vận chuyển tế bào tinh thể lỏng có chi tiết 
hút giữ này và dây chuyền tạo lớp màng quang có thiết bị hút giữ và vận chuyển tế bào 
tinh thể lỏng này.  
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(11) 60591 
(21) 1-2017-02975 (51) 7 A61K  35/66,  35/74, A61P  1/00,  

1/12 
(22) 07.01.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/012409       07.01.2016 (87) WO/2017/119883 13.07.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2017 
(71) SAMI LABS LIMITED  (IN) 

19/1 & 19/2, I Main, II Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore 560058, India 
(72) Muhammed MAJEED (US), Natarajan SANKARAN (IN), Priti VAIDYANATHAN 

(IN), Sivakumar ARUMUGAM (IN), Suresh KARRI (IN), Kalyanam 
NAGABHUSHANAM (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa Bacillus coagulans MTCC 5856 dùng để điều trị 

hội chứng ruột kích thích thể tiêu chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa Bacillus congulans SBC37-01, MTCC 5856 (có 

chứa ít hơn 2 tỷ bào tử) được dùng theo đường miệng để điều trị hội chứng ruột kích 
thích ở người cùng với các chế độ chăm sóc trị liệu tiêu chuẩn.  
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(11) 60592 
(21) 1-2017-03128 (51) 7 B29C 44/20, 44/50, B29D 7/00 

(22) 15.08.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 106118578            05.06.2017    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2017 
(71) OTRAJET INC.  (TW) 

No.33, Gongyequ 24th Rd., Nantun Dist, Taichung City 408, Taiwan 
(72) CHEN, FA-SHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu trộn chất lưu siêu tới hạn và nguyên liệu polyme nóng 

chảy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu trộn chất lưu siêu tới hạn và nguyên liệu polyme nóng chảy 

bao gồm bộ phận nấu chảy, bộ phận trộn và bộ phận cấp chất lưu siêu tới hạn. Bộ phận 
trộn độc lập với bộ phận nấu chảy, tiếp nhận polyme nóng chảy từ bộ phận nấu chảy và 
chất lưu siêu tới hạn từ bộ phận cấp chất lưu siêu tới hạn một cách tương ứng và trộn 
polyme nóng chảy và chất lưu siêu tới hạn thành dung dịch một pha đồng nhất. Bộ phận 
nấu chảy được tạo ra có thành phần đẩy để đẩy nguyên liệu polyme. Bộ phận trộn được 
tạo ra có rôto trộn để trộn polyme nóng chảy và chất lưu siêu tới hạn. 
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(11) 60593 
(21) 1-2017-03177 (51) 7 A47K  13/00,  11/00 

(22) 18.08.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.08.2017 
(75) Lê Đức Thắng  (VN) 

Phòng 3418 tòa R5B Royal City, 72 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(54) Bô rửa đa năng 

  (57)     Sáng chế đề xuất bô rửa đa năng dùng cho đối tượng không và/hoặc chưa có khả năng tự 
chăm sóc. Bô rửa đa năng bao gồm đế bô có lỗ xả để xả chất thải, thân bô rửa dạng trụ 
rỗng, miệng hình phễu bao gồm mặt trước và mặt lưng, thân bô được liên kết với đế bô 
và có đường xả nối thông với lỗ xả ở đế bô, mặt trước và mặt lưng của thân bô được nối 
bởi thành trên, trong đó thành trên cùng với miệng phễu có bề mặt được tạo kết cấu 
nhằm tạo ổn định cho người ngồi ghế, tạo tư thế ngồi dễ bài tiết, miệng rửa được tạo ra ở 
mặt trước của thân bô để tạo điều kiện cho việc làm sạch phần cơ thể của người ngồi 
ghế ghế từ bên ngoài.  
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(11) 60594 
(21) 1-2017-03370 (51) 8 A41D  1/04,  15/00 

(22) 10.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/055720       10.03.2017 (87) WO2017/157804 A1 21.09.2017 
(30) 10 2016 105 007.5            17.03.2016     DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2017 
(71) PFANNER SCHUTZBEKLEIDUNG GMBH  (AT) 

Herrschaftswiesen 11, 6842 Koblach, AUSTRIA 
(72) Anton Pfanner (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) áo điều chỉnh được kích thước và cụm khóa kéo dùng cho áo 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới áo (10), cụ thể là áo bảo vệ, điều chỉnh được kích thước. Theo sáng 

chế, áo này có ít nhất một khóa kéo ngoài (12) có hai hàng răng (14, 16), trong đó áo 
(10) có kích thước thứ nhất ở trạng thái đóng của khóa kéo ngoài (12) và kích thước thứ 
hai ở trạng thái mở của khóa kéo ngoài (12), trong đó kích thước thứ nhất nhỏ hơn kích 
thước thứ hai, và ở trạng thái mở của khóa kéo ngoài (12), các hàng răng (14, 16) được 
cố định với nhau có khoảng cách nhờ vật liệu (18) được che bởi khóa kéo ngoài (12) ở 
trạng thái đóng của khóa kéo ngoài (12). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới cụm khóa 
kéo phù hợp để dùng cho áo này.  
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(11) 60595 
(21) 1-2017-03386 (51) 8 A43B  7/12 

(22) 31.08.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 106119652            13.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2017 
(71) SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP.  (TW) 

No. 3, Yongsing Rd., Nantou City, Nantou County, Taiwan 
(72) Chung-Tang CHANG (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày không thấm nước thoát ẩm được có phần mũ làm bằng 

vải dệt hoa 
  (57)     Giày không thấm nước thoát ẩm được bao gồm phần mũ (10) làm bằng vải dệt hoa, và 

thân lồng bên trong (21) được cố định với bề mặt trong (11) của phần mũ (10) và bao 
gồm phần lồng ba chiều (23), và màng không thấm nước thoát ẩm được (24) dính vào 
phần lồng (23). Phần lồng (23) bao gồm hai kết cấu phân lớp (231) nối với và cùng nhau 
tạo ra khoảng trống để chân (25). Mỗi cấu trúc phân lớp (231) bao gồm lớp vải ngoài 
(232), lớp vải lót (233) và lớp bọt xốp trung gian (234). Lớp ghép (22) nối màng không 
thấm nước thoát ẩm được (24) với bề mặt trong (11) của phần mũ (10). Đế (30) được cố 
định với đầu dưới (13) của phần mũ (10) và phần đáy (211) của thân lồng bên trong 
(21). 
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(11) 60596 
(21) 1-2017-03387 (51) 8 A43B  7/12 

(22) 31.08.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 106119605            13.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2017 
(71) SHUANG BANG INDUSTRIAL CORP.  (TW) 

No.3, Yongsing Rd., Nantou City, Nantou County, Taiwan 
(72) Chung-Tang CHANG (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày kiểu tất ba chiều 

  (57)     Giày kiểu tất ba chiều bao gồm đế giày (11), thân tất (21) có phần đáy (211) được ghép 
với đế giày (11), và phần lồng bằng bọt (22) được chèn vào trong thân tất (21). Phần 
lồng bằng bọt (22) có hình dạng tương ứng với hình dạng của thân tất (21), tạo ra 
khoảng trống để chân ba chiều (221), và được làm bằng cách khâu cùng với ít nhất hai 
kết cấu phân lớp (220). Phần lồng bằng bọt (22) bao gồm liên tiếp lớp lót trong (222), 

phần lồng bằng bọt (223) và lớp vải ngoài (224). ít nhất một lớp dính (23) được bố trí 
giữa lớp vải ngoài (224) và thân tất (21) để dính lớp vải ngoài (224) với thân tất (21). 
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(11) 60597 
(21) 1-2017-03980 (51) 7 G06Q  10/06 

(22) 14.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/109915       14.12.2016 (87) WO2017/148202 08.09.2017 
(30) 201610122417.4            03.03.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2017 
(71) BEIJING DIDI INFINITY TECH-NOLOGY AND DEVELOPMENT CO., LTD.  (CN) 

Building 34, No. 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, 100193, 
People's Republic of China 

(72) ZHANG, Lingyu (CN), CHENG, Wei (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp xác định phân bố dự đoán về thời 

điểm dịch vụ vận chuyển tương lai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp xác định sự phân bố dự đoán về thời điểm 

dịch vụ vận chuyển tương lai. Hệ thống có thể thực hiện phương pháp để thu được các 
thời điểm dịch vụ lịch sử của các yêu cầu dịch vụ vận chuyển diễn ra trong một khu vực 
xác định trước; xác định một phương sai của các thời điểm dịch vụ lịch sử; xác định một 
sự phân phối dự đoán về thời điểm dịch vụ vận chuyển tương lai trong một khu vực xác 
định trước dựa vào phương sai; và lưu sự phân bố dự đoán trong một cơ sở dữ liệu. 
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(11) 60598 
(21) 1-2017-04198 (51) 8 B32B  27/30 

(22) 22.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/TH2016/000103      22.12.2016 (87) WO2017/151071 08.09.2017 
(30) 1601001164           01.03.2016     TH 
(71) KIMPAI LAMITUBE CO., LTD.  (TH) 

1741 Chan Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 
(72) LIMATIBUL, Sumet (TH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tấm nhiều lớp và tuýp nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nhiều lớp trên cơ sở nhôm bao gồm polyetylen có mật độ nằm 
trong khoảng từ 0,90g/cm3 đến 0,96g/cm3, màng trên cơ sở polyetylen có nhiệt độ nóng 

chảy thấp hơn 240°C, polyetylen mật độ thấp để tạo độ kết dính cao, màng ngăn nhôm 
và màng trên cơ sở polyetylen có đặc tính bịt kín. Ngoài ra, tấm nhiều lớp nêu trên có 
thể còn bao gồm màng thổi hoặc các lớp khô để sản xuất tuýp nhiều lớp và phần vai của 
tuýp nhằm ngăn cản sự thất thoát hương vị của sản phẩm được chứa trong tuýp mà 
không bị nứt do ứng suất. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tuýp nhiều lớp. 
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(11) 60599 
(21) 1-2017-04631 (51) 7 A01G  9/14,  9/24 

(22) 21.11.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0068242            01.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2017 
(75) KIM, SOON SUNG  (KR) 

93, Daesillyeongnam-ro, Jukgok-ri, Dasa-eup, Dalseong-gun, Daegu, Korea (Dasa-eup 
JinjuCheongahramprugio 2 Apartment complex) 

(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Thiết bị trồng cây dạng treo cho nhà kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị trồng cây dạng treo cho nhà kính. Khay trồng (4) được thả 
treo từ trần nhà kính bằng cáp sao cho vị trí của khay trồng (4) có thể được điều chỉnh 
theo hướng thẳng đứng theo ánh sáng mặt trời, nhiệt độ và chiều cao của công nhân, qua 
đó tạo ra môi trường nông nghiệp khoa học và làm việc thuận lợi, và trồng trọt với mật 
độ cao để có thể sử dụng tối ưu không gian của nhà kính. 
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(11) 60600 
(21) 1-2017-04659 (51) 8 H04M  1/725, H04R  1/02 

(22) 21.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/106676       21.11.2016 (87) WO2017/211049 14.12.2017 
(30) 201610397464.X            06.06.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2017 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LIAO, Yi-Hsiang (TW), MA, Yanlei (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu mở khóa của thiết bị đầu cuối di động và thiết bị đầu 

cuối di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở khóa của thiết bị đầu cuối di động, và thiết bị đầu cuối 

di động. Cơ cấu mở khóa bao gồm bảng mạch, cấu trúc cửa chớp, và dải hợp kim nhớ 
hình dạng. Bảng mạch được tạo cấu hình để cấp năng lượng tới dải hợp kim nhớ hình 
dạng, cấu trúc cửa chớp được liên kết cố định với dải hợp kim nhớ hình dạng, và sau khi 
được cấp năng lượng, dải hợp kim nhớ hình dạng biến dạng, sao cho cấu trúc cửa chớp 
được dẫn động để dịch chuyển và được nới lỏng từ khe cắm tấm mạch của thành phần 
được khóa. Theo cấu trúc nêu trên, các thành phần để dẫn động việc mở khóa chỉ là dải 
hợp kim nhờ hình dạng và bảng mạch cấp năng lượng tới dải hợp kim nhờ hình dạng, 
đơn giản hóa rất nhiều toàn bộ cấu trúc mở khóa. Ngoài ra, khi cấu trúc nêu trên được sử 
dụng cho việc mở khoá, chỉ tín hiệu để truyền dòng điện tới bảng mạch cần được điều 
khiển, làm thuận lợi việc mở khóa. Hơn nữa, việc sử dụng cấu trúc nêu trên làm thuận 
lợi sự tối thiểu hóa của toàn bộ thiết bị đầu cuối di động.  
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(11) 60601 
(21) 1-2017-04703 (51) 7 B29D  11/00, G02C  7/04, B29L  

11/00 
(22) 27.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/012189       27.10.2016 (87) WO2017/150786 A1 08.09.2017 
(30) 10-2016-0025940            03.03.2016    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2017 
(71) MEDIOS CO., LTD  (KR) 

A-dong 31, Sinildong-ro 33 beongil, Daedeok-gu Daejeon 34324 Republic of Korea 
(72) PARK Jae-Yeun (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất kính áp tròng mềm ngăn chặn ánh sáng 

xanh và kính áp tròng mềm ngăn chặn ánh sáng xanh được 
sản xuất theo phương pháp này 

  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp sản xuất kính áp tròng mềm ngăn chặn ánh sáng 
xanh, và để giảm sự truyền ánh sáng xanh đi qua kính áp tròng bằng cách thêm một hợp 
chất chuyên biệt có khả năng làm cho ánh sáng xanh (có bước sóng khoảng từ 380 mm 
đến 500 nm) được hấp thụ trong một thành phần đơn thể có khả năng tạo ra một kính áp 
tròng mềm. Theo sáng chế, có thể sản xuất được một loại kính áp tròng mềm ngăn chặn 
ánh sáng xanh có khả năng chống lóa, mệt mỏi, bệnh về mắt và các bệnh tương tự.  
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(11) 60602 
(21) 1-2017-05377 (51) 8 D01F  6/60, B60C  1/00, D02G  3/28,  

3/48,  3/04, D01F  6/90, B60C  9/00 
(22) 07.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/TR2016/050336 07.09.2016 (87) WO2017/048207 23.03.2017 
(30) 2015/11621     17.09.2015      TR 
(71) KORDSA TEKNIK TEKSTIL ANONIM SIRKETI  (TR) 

Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayici Caddesi, No:90 Izmit/Kocaeli, Turkey 
(72) FIDAN, Saadettin (TR), AKSOY, Kursat (TR), GULBEYCAN Neslihan (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sợi mành gia cường lớp bố ngoài 

  (57)     Sáng chế đề cập tới sợi mành gia cường lớp bố ngoài không đối xứng bao gồm các sợi 
có hai giá trị mật độ dài khác nhau nằm trong khoảng 1300-1500 dtex và 850-100 dtex 
trong lớp gia cường lớp bố ngoài mà được bố trí giữa mặt lốp và cụm đai trong lốp xe có 
bố tỏa tròn kiểu khí nén bao gồm mặt lốp và cụm đai, và được tạo bằng cách quấn theo 
dạng xoắn ốc dưới dạng dải bao gồm ít nhất hai sợi mành sao cho nó sẽ tạo thành góc từ 

0 tới 5 ° với mặt phẳng xích đạo trên cụm đai này. 
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(11) 60603 
(21) 1-2018-00141 (51) 7 B62M  3/02, B62K  13/00, B62M  

3/00 
(22) 10.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/001459       10.02.2017 (87) WO2017/164512 28.09.2017 
(30) 10-2016-0033834            22.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2018 
(75) SIM, WON BO   (KR) 

Seodar-ro 2gil 29 105dong 103 ho (Heukseokdong, cheng ho A,P,T) Dongjak-gu Seoul 
06986, Republic of Korea  

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Trục khuỷu có cấu trúc ba phần nối được trang bị cho bàn đạp 

xe đạp 
  (57)     Sáng chế đề xuất trục khuỷu có cấu trúc ba phần nối mà có thể sử dụng được cho tất cả 

các loại xe đạp thông thường. Hướng của trục khuỷu có thể điều chỉnh được 360 độ. Khi 
các trục khuỷu thành phần được nối theo cách dài hơn, có thể làm tăng tốc độ. Ngược 
lại, khi các trục khuỷu thành phần được nối theo cách ngắn hơn, xe đạp có thể được sử 
dụng làm xe đạp luyện tập. 
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(11) 60604 
(21) 1-2018-00260 (51) 7 C09K 5/00, F28D 15/00 

(22) 18.01.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2018 
(71) Viện Khoa học vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Bùi Hùng Thắng  (VN), Vũ Đình Lãm (VN), Phan Ngọc Minh  (VN) 
(54) Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu graphene 

và ống nano cácbon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt có hệ số dẫn nhiệt cao chứa 

thành phần graphene và ống nano cácbon nhằm mục đích thay thế chất lỏng tản nhiệt 
thông thường. Hỗn hợp vật liệu graphene và ống nano cácbon với hệ số dẫn nhiệt cao 
giúp tăng tính dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt và nâng cao hiệu quả cho các linh kiện 
điện tử và các thiết bị công suất lớn. Quy trình chế tạo chất lỏng tản nhiệt chứa vật liệu 
graphene và ống nano cácbon bao gồm các bước: vật liệu graphene (1) được khuếch tán 
sơ bộ vào chất lỏng nền (2) bằng thiết bị rung siêu âm rung trong thời gian và nhiệt độ 
thích hợp để tạo thành chất lỏng chứa vật liệu graphene (4). Sau đó, vật liệu CNTs (3) 
được phân tán đều trong hỗn hợp chất lỏng chứa vật liệu graphene (4) bằng thiết bị máy 
khuấy từ, ở tốc độ khuấy, thời gian và nhiệt độ phù hợp để tạo thành chất lỏng tản nhiệt 
Gr-CNTs (6). 
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(11) 60605 
(21) 1-2018-00301 (51) 7 H01L  51/52 

(22) 22.01.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0077355 19.06.2017             KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
(72) Nam Hee PARK  (KR), Eun Gil CHOI  (KR), Dae Kyun OH  (KR), Young Joo LEE  

(KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm đáy bảng và bộ hiển thị bao gồm tấm đấy bảng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đáy bảng và bộ hiển thị bao gồm tấm đáy bảng này. Tấm đáy 
bảng bao gồm lớp đế thứ nhất, lớp hấp thụ ánh sáng thứ nhất được bố trí ở bề mặt trên 
cùng hoặc bề mặt dưới cùng của lớp đế thứ nhất, lớp gắn kết trên cùng được bố trí ở trên 
lớp đế thứ nhất và lớp hấp thụ ánh sáng thứ nhất, lớp gắn kết giữa các lớp được bố trí ở 
dưới lớp đế thứ nhất và lớp hấp thụ ánh sáng thứ nhất, và phần mô hình dây dẫn được bố 
trí ở dưới lớp gắn kết giữa các lớp và bao gồm nhiều mô hình dây dẫn.  
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(11) 60606 
(21) 1-2018-00395 (51) 7 A47J  43/07,  43/046 

(22) 23.05.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/005315       23.05.2017 (87) WO2018147507 16.08.2018 
(30) 10-2017-0019292            13.02.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2018 
(71) SANG WON CO., LTD.   (KR) 

17, Poseungjangan-ro 1054beon-gil, Jangan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 
18583, Republic of Korea  

(72) LEE, Hyung Joo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Máy xay loại lay và di chuyển thẳng đứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy xay loại lay và di chuyển thẳng đứng, di chuyển được thẳng 
đứng và lay được sang bên trái và phải, bằng cách này dễ dàng nghiền thực phẩm. Máy 
xay bao gồm: bộ phận đế; bộ phận xoay được lắp khớp theo cách quay được với bộ phận 
đế; thân chính được bố trí để di chuyển được thẳng đứng trong bộ phận xoay; bộ phận 
chứa được nối theo cách tháo ra được với phần trên của thân chính và được tạo kết cấu 
để tiếp nhận thực phẩm, với lưỡi được bố trí trong đó, bộ phận đàn hồi thẳng đứng đỡ 
thân chính theo cách đàn hồi để thân chính di chuyển được thẳng đứng trong bộ phận 
xoay; và bộ phận đàn hồi ngang được tạo kết cấu để đỡ bộ phận xoay đàn hồi theo 
phương ngang.  

   
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
50 

(11) 60607 
(21) 1-2018-00624 (51) 7 F24F  11/02 

(22) 12.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/073756            12.08.2016 (87) WO2017/158863 A1 21.09.2017 
(30) 2016-054386            17.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.02.2018 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

1, Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8522 Japan  
(72) IZU, Koichi  (JP), FUJII, Katsushi  (JP), KUBO, Katsuyoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm soát độ ẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát độ ẩm có thể thực hiện, trong chế độ vận hành tự 
động, các hoạt động theo hướng tiện nghi mà thay đổi theo điều kiện của không gian 
được kiểm soát độ ẩm, so với thiết bị kiểm soát độ ẩm thông thường. Thiết bị kiểm soát 
độ ẩm (A) gồm: phần tạo ẩm (5); phần khử ẩm (4); quạt thổi khí (2); và bộ điều khiển 
(30) được tạo cấu hình để điều khiển phần tạo ẩm (5), phần khử ẩm (4), và quạt thổi khí 
(2) sao cho độ ẩm của không gian được kiểm soát độ ẩm đạt tới dải độ ẩm mong muốn 
mà được thiết lập phù hợp với nhiệt độ. Thiết bị kiểm soát độ ẩm (A) có nhiều dải độ ẩm 
mong muốn được thiết lập phù hợp với nhiệt độ, và bộ điều khiển (30) chuyển đổi giữa 
các dải độ ẩm mong muốn dựa vào kết quả phát hiện thu được bởi cảm biến ánh sáng 
(37) như một trong các thông số chỉ thị điều kiện của không gian được kiểm soát độ ẩm.  
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(11) 60608 
(21) 1-2018-00852 (51) 8 C07D  471/04, A61K  31/519,  31/53

(22) 25.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/070097 25.08.2016 (87) WO2017/032840 04.03.2017 
(30) 62/209,941      26.08.2015      US 

15184011.3      07.09.2015      EP 
62/306,233      10.03.2016      US 

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 

(72) WU, Tongfei (BE), BREHMER, Dirk (BE), BEKE, Lijs (BE), BOECKX, An (BE), 
DIELS, Gaston, Stanislas, Marcella (BE), GILISSEN, Ronaldus, Arnodus, Hendrika, 
Joseph (NL), LAWSON, Edward, Charles (US), PANDE, Vineet (NL), PARADE, 
Marcus, Cornelis, Bernardus, Catharina (NL), SCHEPENS, Wim, Bert, Griet (BE), 
THURING, Johannes, Wilhelmus, John, F (NL), VIELLEVOYE, Marcel (NL), SUN, 
Weimei (US), MEERPOEL, Lieven (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất tương tự nucleosit được thế vòng thơm hai vòng 6-6 để sử 

dụng làm chất ức chế PRMT5 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất tương tự nucleosit được thế, vòng thơm hai vòng 6- 6 

có công thức (I): 
 

 
 

trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế hữu ích 
dùng làm chất ức chế PRMT5. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 60609 
(21) 1-2018-00914 (51) 8 B26F  1/16, C08L  75/04,  101/14 

(22) 09.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009573         09.03.2017 (87) WO2017/155060 14.09.2017 
(30) 2016-047989         11.03.2016      JP 
(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008324, Japan 
(72) KAMEI, Takayuki (JP), MATSUYAMA, Yousuke (JP), OGASHIWA, Takaaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm đầu vào dùng để khoan và phương pháp gia công khoan sử 

dụng tấm đầu vào dùng để khoan này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đầu vào dùng để khoan bao gồm lá kim loại và lớp chứa hợp 

phần nhựa bao gồm nhựa polyuretan (A) và nhựa tan trong nước (B), lớp chứa hợp phần 
nhựa này được tạo ra trên ít nhất một bề mặt của lá kim loại mà không cần lớp kết dính 
xen giữa, trong đó hàm lượng của nhựa polyuretan (A) trong lớp chứa hợp phần nhựa là 
lớn hơn hoặc bằng 28 phần khối lượng và nhỏ hơn hoặc bằng 60 phần khối lượng, tính 
theo tổng lượng nhựa polyuretan (A) và nhựa tan trong nước (B) là 100 phần khối lượng, 
và nhựa polyuretan (A) là copolyme chứa đơn vị cấu tử được dẫn xuất từ điisoxyanal 
vòng béo và đơn vị cấu tử được dẫn xuất từ rượu polyhyđric béo. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp gia công khoan sử dụng tấm đầu vào dùng để khoan này. 
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(11) 60610 
(21) 1-2018-00970 (51) 8 B24B  45/00,  47/14 

(22) 07.03.2018 (43) 25.12.2018 
(30) KR10-2017-0065775          29.05.2017    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2018 
(71) DAEWON APPLIED ENG. CO.  (KR) 

37, Gongdan 1-daero, 196beon-gil Siheung-si, Gyeonggi-do 15090, Republic of Korea 
(72) Chan-Ki CHUNG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị đánh bóng lò xo nén liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đánh bóng lò xo nén liên tục để đánh bóng liên tục các bề 
mặt đầu của các lò xo nén (10) nhờ các băng tải xích trên và dưới (100) và các bộ phận 
mài (300), bao gồm: hai bộ phận mài (300) có đá mài (350) nhận lực quay từ động cơ 
(240) thông qua hộp truyền động (260), động cơ (240) có trục quay được bố trí bên trên 
trục tâm của đá mài (350), và hai bộ phận mài (300) lắp song song và đối diện với nhau 
tại các mặt đối diện của lò xo nén (10) đó được cố định vào thiết bị đánh bóng để đánh 
bóng các bề mặt đầu đối diện của lò xo nén (10); hai trục bản lề (140) được cố định 
cách một khoảng nhất định với bề mặt thấp nhất của đá mài trên các bộ phận mài (300), 
và được lắp lồng vào các ổ bi được cố định với thân máy của thiết bị đánh bóng; bộ dẫn 
hướng trên (225) được kết cấu để ngăn lò xo nén (10) không bị văng ra ngoài; và trụ cố 
định đầu trục (150) cố định vào đầu của trục xy lanh (170) của xy lanh khí nén (180), 
được lắp lồng vào ổ bi được cố định tại vị trí giữa trục quay đá mài và trục bản lề (140) 
của mỗi bộ phận mài (300). Trục quay đá mài của mỗi bộ phận mài (300) xoay sang 
trạng thái thẳng đứng hoặc trạng thái nằm ngang theo di chuyển tiến lùi của xy lanh khí 
nén (180), để hai đá mài (350) của các bộ phận mài (300) có thể được thay thế dễ dàng. 
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(11) 60611 
(21) 1-2018-01080 (51) 8 C08K  5/00, C08J  5/18,  9/02, C08K  

3/34, C08L  27/06, C08K  5/101,  
5/103,  5/098, B29C  47/00,  47/92 

(22) 15.03.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065919            29.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2018 
(71) 1. POWERWRAP CORP  (KR) 

31-3, Daraktaeseong-gil, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea 28174 
2. BIO POLYMER CO. LTD  (KR) 
#305 Business Incubator, The Catholic University of Korea, Gilbong Ro 43, Wonmi-
Gu, Bucheon City, GyeongGi Do, Korea 14662 

(72) KIM, Young Tae (KR), You, Young Sun (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Màng bao sinh học và phương pháp sản xuất màng bao sinh 

học này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới màng bao sinh học, và cụ thể hơn, là màng bao sinh học tổng hợp 

trong suốt có khả năng phân hủy sinh học nhờ oxy sử dụng sinh khối và chất xúc tác 
phân hủy sinh học, màng bao sinh học trong suốt được sản xuất bằng quá trình ép đùn 
các thành phần, và phương pháp sản xuất của nó, tại đó chất làm dẻo từ cacbon trung 
tính thực vật, dầu đậu nành epoxy hóa và các thành phần để duy trì độ tươi được thêm 
vào nhựa vinyl clorua được dùng làm nguyên liệu thô chính, và sau đó các thành phần 
thô cho nguyên liệu bao gói thực phẩm được tạo ra và được ép đùn dưới dạng màng, và 
do đó thu được khả năng làm giảm lượng cacbon, tính chất phân hủy sinh học và duy trì 
độ tươi cũng được dùng làm độ trong suốt rất tốt, độ dẻo và các tính chất cơ học được 
thể hiện cân đối. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất màng bao sinh 
học này. 
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(11) 60612 
(21) 1-2018-01082 (51) 8 H01G  11/28,  11/32 

(22) 17.06.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/068124            17.06.2016 (87) WO2017/216960 21.12.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2018 
(71) 1. TPR CO., LTD.  (JP) 

6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1000005, Japan 
2. TOC CAPACITOR CO., LTD.  (JP) 
1525, Okaya-shi, Nagano 3940001, Japan 
3. YOSHIO MASAKI  (JP) 
592-29, Oaza Honjo, Honjo-machi, Saga-shi, Saga 8400027, Japan 

(72) YOSHIO Masaki (JP), KOBAYASHI Naoya (JP), YOSHIO Masaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tụ điện lớp kép 

  (57)     Sáng chế đề xuất tụ điện lớp kép có tỷ lệ duy trì công suất phóng điện bằng 80% hoặc 
cao hơn trong thử nghiệm nạp điện liên tục ở dòng điện không đổi và điện áp không đổi 

ở nhiệt độ 60°C và điện áp bằng 3,5V trong 1000 giờ hoặc lâu hơn, trong đó điện cực 
dương được chế tạo bằng vật liệu hoạt hóa điện cực dương là graphit, cực góp trên phía 
điện cực dương được chế tạo bằng vật liệu nhôm, vật liệu nhôm này được phủ bằng 
màng cacbon vô định hình, và màng cacbon vô định hình này có chiều dày nằm trong 
khoảng từ 60nm đến 300nm. 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
56 

(11) 60613 
(21) 1-2018-01120 (51) 7 A61M  25/06,  25/09 

(22) 23.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/001962       23.02.2017 (87) WO2017/146470 31.08.2017 
(30) 10-2016-0022409            25.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2018 
(75) 1. KIM, JUNG GYU   (KR) 

(Hillstate Apt., Samseong-dong) 114-1003, 29, Hakdong-ro 68-gil Gangnam-gu Seoul 
06090, Republic of Korea  
2. JANG, HONG SUN   (KR) 
Da-1202, New Samho Apt., 270, Bangbae-ro Seocho-gu Seoul 06574, Republic of 
Korea  

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm ống thông an toàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm ống thông an toàn. Một khía cạnh của sáng chế đề xuất cụm 
ống thông an toàn bao gồm: ống thông có ống; và cụm kim, trong đó cụm kim này bao 
gồm: vỏ được lắp vào ống thông theo cách tháo được; bộ phận thao tác được bố trí dịch 
chuyển tiến và lùi được bên trong vỏ; kim được gắn trên bộ phận thao tác; bộ phận cố 
định để cố định bộ phận thao tác vào vỏ ở vị trí dịch chuyển tiến của bộ phận thao tác 
khi bộ phận thao tác được dịch chuyển tiến sao cho kim lộ ra ngoài bằng cách xuyên 
qua ống thông; và bộ phận đàn hồi để dịch chuyển bộ phận thao tác lùi sao cho kim 
được lồng vào vỏ khi bộ phận thao tác được giải phóng khỏi trạng thái được cố định. 
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(11) 60614 
(21) 1-2018-01186 (51) 8 F24F  5/00 

(22) 02.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/056366            02.03.2016 (87) WO/2017/149692 08.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2018 
(71) ECO FACTORY CO., LTD.  (JP) 

17-7, Suizenji 2 chome, Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 8620950, Japan 
(72) MURAKAMI Takanobu (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận nắp dàn nóng, nắp dàn nóng, bộ phận làm ấm và mát 

bằng bức xạ và máy điều hòa không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận cấu thành nắp dàn nóng (130a) bao gồm phần vỏ bên 

ngoài (131a) có chiều dài cần thiết có khoảng trống (132), có độ cứng và tính dẫn nhiệt 
cần thiết, phần tiếp giáp dạng hình nửa ống (134a) có độ dày cần thiết ở vị trí theo nhu 
cầu bên ngoài của phần vỏ bên ngoài (131a) song song với hướng theo chiều dọc của 
phần vỏ bên ngoài (131a), có độ mềm dẻo và tính dẫn nhiệt, và có rãnh (135a) xuyên 
qua theo phương độ dày được tạo ra trên toàn bộ chiều dài theo hướng song song theo 
chiều dọc, phần kết nối (136) có độ mềm dẻo và tính dẫn nhiệt, nối các mép đối diện 
của phần tiếp giáp (134a) song song theo chiều dọc với phần vỏ bên ngoài (131a), và 
phần cài bao gồm mảnh nhô ra (138a) và phần cài vào mảnh nhô ra (140a) là các chi tiết 
cài được bố trí ở vị trí đối xứng qua đường thẳng theo chiều dọc đặt ở tâm song song với 
bề ngang của phần tiếp giáp (134a) làm trục đối xứng để tạo ra cặp có cấu trúc cài được 
vào nhau. 
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(11) 60615 
(21) 1-2018-01197 (51) 8 B65D  71/04 

(22) 20.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/006098            20.02.2017 (87) WO2017/159217 21.09.2017 
(30) 2016-055222            18.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2018 
(71) CORELEX SHIN-EI CO., LTD.  (JP) 

575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 421-3306 Japan 
(72) KUROSAKI Satoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo kiện đóng gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo kiện đóng gói để ngăn không cho các thân bao gói 
đã được xếp chồng bị hỏng với chi phí thấp. Phương pháp bao gồm các bước: xếp chồng 
các thân bao gói (10), đặt các vật liệu tấm gia cường (13, 14) để bọc các chu vi ngoài 
của các bề mặt bên của các thân bao gói (10) mà đã được xếp chồng, và giữ chặt các 
thân bao gói (10) mà đã được xếp chồng bằng cách đặt đai giữ chặt (12) từ phía ngoài 
các vật liệu tấm gia cường (13, 14).  
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(11) 60616 
(21) 1-2018-01203 (51) 7 B42D  25/382,  25/387, C09D  11/00, 

G07D  7/12 
(22) 13.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/080784       13.12.2016 (87) WO2017/102722 A1 22.06.2017 
(30) 15200956.9            17.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2018 
(71) SICPA HOLDING SA   (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland  
(72) DORlER, Jean-Luc  (CH), CARNERO, Benito  (CH), MILOS-SCHOUWINK, Mia  

(CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận bảo an, hàng hóa thương mại hoặc chứng từ có giá trị 

có bộ phận bảo an, quy trình tạo ra bộ phận bảo an, phương 
pháp xác thực dấu hiệu, hệ thống xác thực dấu hiệu và bộ mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận bảo an có mẫu hình thứ nhất PAT1 và mẫu hình thứ hai 
PAT2 được tạo ra bên trong hoặc trên tấm nền, mẫu hình thứ nhất PAT1 được tạo ra bởi 
vật liệu thứ nhất INK1 được áp dụng cho vùng thứ nhất của tấm nền, mẫu hình thứ hai 
PAT2 được tạo ra bởi vật liệu thứ hai INK2 được áp dụng cho vùng thứ hai của tấm nền, 
các vùng thứ nhất và thứ hai đã nêu của tấm nền phủ chồng lên nhau, trong đó một phần 
của mẫu hình thứ nhất PAT1 phủ chồng lên một phần của mẫu hình thứ hai PAT2 đã 
nêu, vật liệu thứ nhất INK1 bao gồm thuốc nhuộm hoặc chất màu phát quang thứ nhất 
DYE1, vật liệu thứ hai INK2 bao gồm chất màu hoặc thuốc nhuộm phát quang thứ hai 

DYE2, và dải bước sóng phát xạ thứ nhất λ1e của thuốc nhuộm hoặc chất màu phát 

quang thứ nhất DYE1 phủ chồng lên dải bước sóng kích thích λ2a của chất màu hoặc 
thuốc nhuộm phát quang thứ hai DYE2. Sáng chế này cũng đề cập đến hàng hóa thương 
mại hoặc chứng từ có giá trị bảo an, quy trình tạo ra bộ phận bảo an, phương pháp xác 
thực dấu hiệu, hệ thống xác thực dấu hiệu và bộ mực.  
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(11) 60617 
(21) 1-2018-01204 (51) 7 B42D  25/382,  25/387, C09D  11/00, 

G07D  7/12 
(22) 13.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/080785       13.12.2016 (87) WO2017/102723 A1 22.06.2017 
(30) 15200955.1            17.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2018 
(71) SICPA HOLDING SA   (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland  
(72) DORIER, Jean-Luc  (CH), MILOS-SCHOUWINK, Mia  (CH), RAEMY, Xavier 

CÐdric  (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận bảo an, phương pháp xác thực bộ phận bảo an, thiết bị 

xác thực bộ phận bảo an, hàng hóa thương mại có giá trị hoặc 
chứng từ bảo an có bộ phận bảo an và quy trình tạo ra bộ 
phận bảo an 

  (57)     Sáng chế này đề cập đến bộ phận bảo an bao gồm vật liệu thứ nhất MAT1 và vật liệu thứ 
hai MAT2 được tạo ra trong hoặc trên nền, sao cho các vùng được choán bởi MAT1 và 
MAT2 phủ chồng một phần hoặc toàn bộ, vật liệu thứ nhất MAT1 bao gồm chất màu 
lân quang (chất cho), vật liệu thứ hai MAT2 bao gồm chất màu hoặc thuốc nhuộm 
huỳnh quang (chất nhận), trong đó chất màu lân quang có mặt ở MAT1 có khả năng 

phát xạ bức xạ lân quang trong ít nhất một dải bước sóng phát xạ lân quang thứ nhất λ1e 

khi kích thích bằng bức xạ điện tử nằm trong giải bước sóng kích thích lân quang λ1a, 
và chất màu hoặc thuốc nhuộm huỳnh quang có mặt ở MAT2 có khả năng phát xạ bức 

xạ huỳnh quang trong ít nhất một dải bước sóng phát xạ huỳnh quang thứ hai λ2e khi 

kích thích bằng bức xạ điện từ nằm trong dải bước sóng kích thích huỳnh quang λ2a của 
chất màu hoặc thuốc nhuộm huỳnh quang. Sáng chế này cũng đề cập đến phương pháp 
xác thực bộ phận bảo an, thiết bị xác thực bộ phận bảo an, hàng hóa thương mại có giá 
trị hoặc chứng từ bảo an có bộ phận bảo an và quy trình tạo ra bộ phận bảo an.  
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(11) 60618 
(21) 1-2018-01205 (51) 7 B42D  25/382,  25/387, G07D  7/12 

(22) 16.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/081443       16.12.2016 (87) WO2017/103119 A1 22.06.2017 
(30) 15200957.7            17.12.2015     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2018 
(71) SICPA HOLDlNG SA   (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland  
(72) DORIER, Jean-Luc  (CH), CARNERO, Benito  (CH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận bảo an, hàng hóa thương mại hoặc chứng từ có giá trị 

có bộ phận bảo an, bố cục bảo an, quy trình tạo ra bố cục bảo 
an và phương pháp xác thực bộ phận bảo an của bố cục bảo an 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận bảo an bao gồm mẫu hình thứ nhất và thứ hai được tạo ra 
trong hoặc trên nền, trong đó mẫu hình thứ nhất (105, 205) được tạo ra bởi các yếu tố 
riêng biệt (từ 105a đến 105g; từ 205a đến 205c) của vật liệu thứ nhất được phân bố khắp 
vùng thứ nhất (101) của nền (100; 200), mẫu hình thứ hai (106; 206) được tạo ra bởi các 
yếu tố riêng biệt (từ 106a đến 106i; từ 206 đến 206 c) của vật liệu thứ hai được phân bố 
khắp vùng thứ hai (102) của nền (100; 200), vật liệu thứ hai đã nêu khác với vật liệu thứ 
nhất đã nêu, các vùng thứ nhất và vùng thứ hai đã nêu của nền phủ chồng, trong đó các 
yếu tố riêng biệt của ít nhất một trong số mẫu hình thứ nhất và thứ hai được phân bố 
ngẫu nhiên, một phần của các yếu tố riêng biệt của mẫu hình thứ nhất (105; 205) phủ 
chồng một phần của các yếu tố riêng biệt của mẫu hình thứ hai đã nêu (106; 206), và bộ 
phận bảo an được xác định bởi mẫu hình thứ nhất (105; 205), mẫu hình thứ hai (106; 
206) và mẫu hình thứ ba (107; 207) liên quan đến việc phủ chồng của một số hoặc tất cả 
trong số các yếu tố riêng biệt của mẫu hình thứ nhất và thứ hai đã nêu. Sáng chế này 
cũng đề cập đến hàng hóa thương mại hoặc chứng từ có giá trị có bộ phận bảo an, bố 
cục bảo an, quy trình tạo ra bố cục bảo an và phương pháp xác thực bộ phận bảo an của 
bố cục bảo an.  
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31/4439,  31/497 
(22) 31.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/009743    31.08.2016 (87) WO2017/039331 09.03.2017 
(30) 62/212,520         31.08.2015      US 
(71) DONG-A SOCIO HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 

64, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul 02587, Republic of Korea 
(72) KIM, Myeong-Seop (KR), KIM, Sumin (KR), KIM, Jin Kwan (KR), KIM, Hadong 

(KR), RYU, Ki Moon (KR), PARK, Seong Jin (KR), PARK, Taesun (KR), SHEEN, 
Joon-Ho (KR), YOON, Taeyoung (KR), JANG, Mi Yeon (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất heteroaryl và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng, chất đồng phân lập thể của chúng, chất đồng 
phân đối ảnh của chúng, hoặc muối dược dụng, mà có khả năng điều biến hoạt tính của 
Mer tyrosin kinaza thụ thể (Mer receptor tyrosine kinase - MERTK). Sáng chế cũng đề 
cập đến dược phẩm của chúng, phương pháp điều chế hợp chất này. Sáng chế đề cập đến 
hợp chất ức chế MERTK có hiệu lực rõ rệt, bằng cách đó có tiềm năng đáng chú ý để 
can thiệp được đối với bệnh ung thư và bệnh khác bất kỳ có liên quan đến sự điều hòa 
giảm MERTK. 
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(11) 60620 
(21) 1-2018-01448 (51) 8 A61B  5/00, G06K  9/00 

(22) 05.04.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106119250            09.06.2017    TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2018 
(71) YUAN-TE CHEN  (TW) 

8F., No.226-2, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan 
(72) SHIH-WEI CHEN (TW), JO-YI CHEN (TW), YUAN-TE CHEN (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Hệ thống và phương pháp thông minh để xác định loại da và 

giới thiệu mỹ phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thông minh để xác định loại da và giới 

thiệu mỹ phẩm. Hệ thống này bao gồm cơ sở dữ liệu, môđun cảm biến, và bộ xử lý. Cơ 
sở dữ liệu được tạo cấu hình để lưu trữ thông tin về tình trạng loại da, thông tin về 
nguyên liệu mỹ phẩm và thông tin về tác dụng của mỹ phẩm tương ứng với thông tin về 
tình trạng loại da. Môđun cảm biến được tạo cấu hình để nhận biết da người để tạo ra tín 
hiệu cảm biến về loại da. Bộ xử lý bao gồm môđun phân tích và môđun giới thiệu mỹ 
phẩm. Môđun phân tích được tạo cấu hình để thu và phân tích tín hiệu cảm biến về loại 
da để tạo ra thông tin phân tích loại da. Môđun giới thiệu mỹ phẩm được tạo cấu hình để 
cung cấp thông tin về nguyên liệu mỹ phẩm và thông tin về tác dụng của mỹ phẩm 
tương ứng theo thông tin phân tích loại da. Vì vậy, người dùng có thể thu được thông tin 
về mỹ phẩm dùng cho loại da của bản thân theo cách thuận tiện nhờ sử dụng hệ thống 
và phương pháp theo sáng chế. 
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(11) 60621 
(21) 1-2018-01473 (51) 7 C07D  401/14,  215/60,  401/12, 

C07F  7/18, A61K  31/4709, A61P  
35/00, C07D  221/18 

(22) 09.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/050925   09.09.2016 (87) WO2017/044730 16.03.2017 
(30) 62/216,045        09.09.2015      US 

62/244,933        22.10.2015      US 
(71) INCYTE CORPORATION   (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, Delaware 19803, United States of America  
(72) JIA, Zhongjiang  (US), CAO, Ganfeng  (CN), LIN, Qiyan  (CN), PAN, Yongchun  

(US), QIAO, Lei  (US), SHARIEF, Vaqar  (US), SHI, ChongSheng Eric  (US), XIA, 
Michael  (US), ZHENG, Changsheng  (US), ZHOU, Jiacheng  (US), LI, Qun  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối của chất ức chế Pim kinaza, phương pháp điều chế, hợp 

chất trung gian để điều chế muối này và dược phẩm chứa muối 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối của chất ức chế Pim kinaza N-{(7R)-4-[(3R,4R,5S)-3-amino-
4-hydroxy-5-metylpiperidin-1-yl]-7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-xyclopenta[b]pyridin-3-
yl}-6-(2,6-diflophenyl)-5-flopyridin-2-carboxamit, bao gồm phương pháp điều chế 
chúng, và các hợp chất trung gian để điều chế chúng, trong đó hợp chất này là hữu ích 
để điều trị các bệnh liên quan đến Pim kinaza như bệnh ung thư. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
65 
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17/00 
(22) 09.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/051147       09.09.2016 (87) WO2017/044879 16.03.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.04.2018 
(71) CONTROL CONCEPTS, INC.   (US) 

100 Park Street, Putnam, CT 06260, United States of America  
(72) TIFFANY, Henry, D  (US), ROSE, Paul, S.  (US), SMITH, Daniel, S.  (US), HALL, 

Aaron, G.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm van nạp khí áp suất cao 

  (57)     Sáng chế đề xuất cụm van áp suất cao vệ sinh. Cụm van này bao gồm bộ tiếp hợp nạp để 
cho khí nén vào đường qua tâm vệ sinh để giải phóng vào bình lưu trữ chứa vật liệu hạt 
nhằm mục đích giúp dòng vật liệu hạt ra khỏi bình lưu trữ. Cụm van còn bao gồm buồng 
cách ly để bọc các phần có thể dùng được mà được cách ly với đường qua tâm vệ sinh. 
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(11) 60623 
(21) 1-2018-01512 (51) 8 A01N  57/00 

(22) 15.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/051934  15.09.2016 (87) WO2017/048950 23.03.2017 
(30) 62/218,815      15.09.2015      US 
(71) 1. ASSEMBLY BIOSCIENCES, INC.  (US) 

11711 N. Meridian Street, Suite 310, Carmel, IN 46032, United States of America 
2. INDIANA UNIVERSITY RESEARCH AND TECHNOLOGY CORPORATION  
(US) 
518 Indiana Avenue, Indianapolis, Indiana 46202, United States of America 

(72) TURNER, William (US), ARNOLD, Lee, Daniel (US), MAAG, Hans (DE), LI, Leping 
(US), BURES, Mark (US), HAYDAR, Simon (US), FRANCIS, Samson (TZ) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến protein lõi của virut viêm gan B và chế phẩm 

dược dụng chứa chất điều biến này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có các tính chất của chất tác động thay đổi cấu hình chống 

lại protein lõi của virut viêm gan B để sử dụng trong việc điều trị sự lây nhiễm do virut 
như viêm gan B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dược dụng chứa hợp chất 
này. 
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(21) 1-2018-01514 (51) 7 A01N  57/00 
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(US) 
518 Indiana Avenue, Indianapolis, Indiana 46202, United States of America.  

(72) TURNER, William  (US), MAAG, Hans  (DE), FRANCIS, Samson  (TZ) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến protein lõi của virut viêm gan B và chế phẩm 

dược dụng chứa chất điều biến này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có các tính chất của chất tác động thay đổi cấu hình chống 

lại protein lõi của virut viêm gan B để sử dụng trong việc điều trị sự lây nhiễm do virut 
như viêm gan B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dược dụng chứa hợp chất 
này. 
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(72) TURNER, William  (US), ARNOLD, Lee, Daniel  (US), MAAG, Hans  (DE), BURES, 
Mark  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến protein lõi của virut viêm gan B và chế phẩm 

dược dụng chứa chất điều biến này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có các tính chất của chất tác động thay đổi cấu hình chống 

lại protein lõi của virut viêm gan B để sử dụng trong việc điều trị sự lây nhiễm do virut 
như viêm gan B. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dược dụng chứa hợp chất 
này. 
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(72) Sung-Kun LIN (TW), Yu-Hsuan CHANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu định vị dùng cho đầu nối chẩn đoán trên xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu định vị mà thích hợp dùng cho xe mô tô. Kết cấu định vị 
này bao gồm đầu nối chẩn đoán trên xe và tấm chắn bùn. Tấm chắn bùn bao gồm đế 
định vị, trong đó đế định vị được tạo ra liền khối trên tấm chắn bùn, và đầu nối chẩn 
đoán trên xe được gắn vào đế định vị.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
70 

(11) 60627 
(21) 1-2018-01580 (51) 8 C07K  16/28, A61P  35/00,  37/00, 

A61K  39/00 
(22) 07.10.2016 (43) 25.12.2018 
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(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 
777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, New York 10591-6707, United States of 
America 

(72) Erica ULLMAN (US), Aynur HERMANN (US), Ella IOFFE (US), Elena BUROVA 
(US), Gavin THURSTON (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Kháng thể phân lập được gắn kết đặc hiệu với protein của gen 

3 hoạt hóa tế bào lympho (LAG3) của người và dược phẩm chứa 
kháng thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể mà gắn kết với protein của gen 3 hoạt hoá tế bào lympho 
(LAG3) đồng ức chế tế bào T và dược phẩm chứa kháng thể này. Theo các phương án 
khác nhau của sáng chế, kháng thể này là kháng thể nguyên vẹn của người mà gắn kết 
đặc hiệu với LAG3. Theo một số phương án, kháng thể theo sáng chế là hữu ích để ức 
chế hoặc làm trung hoà hoạt tính LAG3, do đó là công cụ hữu ích để điều trị bệnh hoặc 
rối loạn như bệnh ung thư hoặc bệnh nhiễm virut. 
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(72) Chen-Ting SUN (TW), Yu-Ying WANG (TW), Hsien-Lung CHENG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu ống xả 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu ống xả bao gồm phần xúc tác và ống xả. ống xả bao gồm 
phần ống thứ nhất và phần ống thứ hai. Một đầu của phần ống thứ nhất được nối với 
động cơ của xe mô-tô. Đầu còn lại của phần ống thứ nhất được nối với phần ống thứ hai, 
phần ống thứ hai kéo dài trong đường cong nửa vòng tròn. Một đầu của phần ống thứ hai 
được nối với phần ống thứ nhất. Đầu còn lại của phần ống thứ hai được nối với phần xúc 
tác. 
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(21) 1-2018-01634 (51) 7 A61H  39/04,  39/02 
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(72) HAN, Sang Cheol  (KR), PARK, Chang Su  (KR), CHOI, Hui Won  (KR), SONG, Han 
Rim  (KR), PAEK, Keun Young  (KR) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chỉnh lực bấm huyệt và nội soi cắt lớp theo 

thời gian thực bằng máy bấm huyệt 
  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp điều chỉnh lực bấm huyệt và nội soi cắt lớp theo 

thời gian thực bằng máy bấm huyệt, phương pháp bao gồm các bước: (a) thiết lập một 
chiều cao thẳng đứng tham chiếu cho mỗi vị trí ngang của bộ phận bấm huyệt và thiết 
lập một lực bấm huyệt cần đạt được trong phạm vi của chiều cao thẳng đứng tham 
chiếu; (b) tính toán lực bấm huyệt hiện tại bằng các dữ liệu đo trọng tải của người dùng 
đặt vào một cảm biến tải trọng; và (c) so sánh lực bấm huyệt cần đạt được với lực bấm 
huyệt cứu hiện tại để điều chỉnh chiều cao thẳng đứng của bộ phận bấm huyệt. Trong 
đó, máy bấm huyệt bao gồm một mô-đun truyền động bộ phận bấm huyệt, mô-đun 
truyền động bao gồm một động cơ truyền động thẳng đứng và nằm ngang được trang bị 
như một động cơ điện một chiều không chổi than (BLDC) và bộ phận bấm huyệt được 
trang bị như bộ phận xoa bóp được bố trí thành hai dãy theo hướng từ trước ra sau, và 
cảm biến tải trọng được bố trí bên dưới bộ phận bấm huyệt để đo tải trọng người dùng. 
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(11) 60630 
(21) 1-2018-01643 (51) 7 A61B  17/12 

(22) 02.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IN2016/000201 02.08.2016 (87) WO2017/046811 23.03.2017 
(30) 5012/CHE/2015      18.09.2015       IN 
(75) NAGESWARA, RAO KONETI   (IN) 

27 Jawahar Rail Colony, Sikh Village, Secunderabad 500009, Telangana, India  
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị bít đa năng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị bít để bít lỗ hở trong mô cơ thể và phương pháp triển khai 
thiết bị bít đã nói đến vị trí khuyết tật. Cấu tạo của thiết bị bít bao gồm hai đĩa, hai đĩa 
này được nối ở giữa bởi một phần trung tâm và các vít giữ, sao cho mang lại ưu điểm 
chính về việc điều chỉnh huyết động tạo ra sự vừa khớp tốt hơn với kích thước của 
khuyết tật. 
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(11) 60631 
(21) 1-2018-01711 (51) 7 C02F 7/00, 1/40 

(22) 20.04.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065503            26.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2018 
(71) C&C SOLUTION   (KR) 

102, Sinhosandan 3-ro, Gangseo-gu, Busan 46759 Republic of Korea  
(72) HONG, Sung Hee  (KR), HONG, Soo Jung  (KR), HONG, Sung Min  (KR), LEE, Ju 

Eun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tuần hoàn nước kiểu xoay vòng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tuần hoàn nước kiểu xoay vòng. Thiết bị tuần hoàn nước 
kiểu xoay vòng có khả năng tuần hoàn nước trong khi vẫn xoay vòng xung quanh 
khoảng rộng bằng cách sử dụng bộ xoay vòng, và cụ thể, có khả năng ngăn ngừa xích 
không bị xoắn trong nước do lực quay của thiết bị gây ra bởi việc tuần hoàn nước, bằng 
cách dẫn động các thành phần một các riêng rẽ. Ngoài ra, thiết bị tuần hoàn nước kiểu 
xoay vòng có khả năng bảo vệ bộ xoay vòng, vì bộ xoay vòng này chứa các thành phần 
chính và các bộ phận điện tử và bộ giá đỡ được nối với neo được bố trí riêng rẽ để bộ 
xoay vòng không thể bị ngập ngay cả khi bộ giá đỡ bị ngập. 
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(11) 60632 
(21) 1-2018-01716 (51) 8 C12P  13/12, C07C  227/42 

(22) 08.01.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2016/000122         08.01.2016 (87) WO2017/118871 13.07.2017 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11 45128 Essen, Germany 
(72) Laetitia Faure (FR), CÐdric Colomb (FR), Antoine Sevenier (FR), Michel Chateau (FR)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra L-methionin bằng quy trình lên men 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm lên men L-methionin và/hoặc dẫn 
xuất của nó, phương này bao gồm các bước: 

i) nuôi cấy vi sinh vật được tối ưu hóa cho quá trình lên men methionin trong môi 
trường nuôi cấy thích hợp chứa nguồn cacbon, nguồn lưu huỳnh và nguồn nitơ để tạo ra 
L-methionin; 

ii) thu hồi L-methionin thu được ở bước i); 
iii) thêm dung môi rượu hoặc axetonitril vào phân đoạn chứa methionin thu được ở 

bước ii) để làm kết tủa L-methionin; và 
iv) thu hồi L-methionin. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
76 

(11) 60633 
(21) 1-2018-01762 (51) 7 C08L  63/00,  33/12, C08K  5/12,  

5/09,  3/00, E04F  15/12,  21/06,  
21/16,  21/24 

(22) 20.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/010463       20.09.2016 (87) WO2017/052152 30.03.2017 
(30) 10-2015-0135152            24.09.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2018 
(71) TAESAN ENGINEERING CO.,LTD.   (KR) 

#216 (Sindang-dong, Jeongmun Bldg.) 24-5, Toegye-ro 88-gil Jung-gu Seoul 04578, 
Republic of Korea  

(72) KIM, Sang Yang  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm lát sàn có độ bền nhiệt và độ bền hóa học cao cùng 

với tính năng vệ sinh cao và phương pháp thi công xử lý bề 
mặt nhờ dùng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm lát sàn có độ bền nhiệt và độ bền hóa học cao cùng với 
khả năng chống vi khuẩn cao, v.v.. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm lát sàn có 
sử dụng epoxy silan, chế phẩm này được dùng làm vật liệu hoàn thiện bề mặt của sàn, 
tường, v.v. của công trình mà tại đó các chất hóa học thường được sử dụng như bếp cần 
hệ thống vệ sinh, khu chế biến nguyên liệu thực phẩm để thực hiện quy trình gia nhiệt ở 
nhiệt độ cao và phòng thí nghiệm hoặc nghiên cứu, trong đó chế phẩm lát sàn này có độ 
chịu nhiệt, độ bền hóa học, độ bền và độ chống chịu thời tiết được cải thiện đáng kể so 
với các chế phẩm đó biết. Chế phẩm theo sáng chế không gây ra hiện tượng chelat hóa 
đối với cấu trúc benzen trong epoxy gốc bisphenol, có độ bền cơ học, độ bền hóa học, 
độ chịu nước và độ chống chịu thời tiết được cải thiện đáng kể để làm tăng nhiệt độ biến 
dạng nhiệt, thậm chí có thể thể hiện các thuộc tính chống trơn trượt và tính hoạt hóa 
chống vi khuẩn lâu dài, và chế phẩm này thân thiện với môi trường mà không cần sử 
dụng dung môi hữu cơ sao cho tối đa hóa hiệu quả vệ sinh có thể. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thi công xử lý bề mặt nhờ dùng chế 
phẩm nêu trên. Phương pháp này có thể xử lý bề mặt một cách nhanh chóng do quy 
trình được rút ngắn, nhờ đó cải thiện khả năng thi công và làm giảm các chi phí bảo trì 
một cách đáng kể, nhờ đó sản lượng có thể được cải thiện. 
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(11) 60634 
(21) 1-2018-01772 (51) 7 C07D  401/14,  405/14,  413/14, 

C07B  59/00, C07D  401/06,  403/06,  
403/14,  407/14,  409/14,  417/14,  
487/04,  487/08, A61K  35/00,  
31/454,  31/506 

(22) 29.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/GB2016/053041 29.09.2016 (87) WO/2017/055859 06.04.2017 
(30) 1517216.6      29.09.2015      GB 
(71) 1. ASTEX THERAPEUTICS LIMITED   (GB) 

436 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA, 
United Kingdom  
2. CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED   (GB) 
Angel Building, 407 St. John Street, London Greater London EC1V 4AD, United 
Kingdom  

(72) CHESSARI, Gianni  (GB), HOWARD, Steven  (GB), BUCK, Ildiko Maria  (GB), 
CONS, Benjamin David (GB), JOHNSON, Christopher Norbert  (GB), HOLVEY, 
Rhian Sara  (GB), REES, David Charles  (GB), DENIS, Jeffrey David  (GB), 
TAMANINI, Emiliano  (GB), GOLDING, Bernard Thomas  (GB), HARDCASTLE, 
Ian Robert  (GB), CANO, Celine Florence  (GB), MILLER, Duncan Charles  (GB), 
NOBLE, Martin Edward Mantyla  (GB), GRIFFIN, Roger John  (GB), OSBORNE, 
James Daniel  (GB), PEACH, Joanne  (GB), LEWIS, Arwel  (GB), HIRST, Kim Louise  
(GB), WHITTAKER, Benjamin Paul  (GB), WATSON, David Wyn  (GB), 
MITCHELL, Dale Robert  (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Hợp chất isoindolinon ức chế sự tương tác MDM2-P53 có hoạt 

tính kháng ung thư, hỗn hợp chứa hợp chất này, dược phẩm 
chứa hợp chất này và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 
hoặc tautome hoặc solvat hoặc muối dược dụng của nó, trong đó các nhóm thế khác 
nhau là như được xác định trong phần yêu cầu bảo hộ. 
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) và quy trình điều 
chế các hợp chất này. 
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(11) 60635 
(21) 1-2018-01794 (51) 7 D03D  51/30 

(22) 19.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2016/055570            19.09.2016 (87) WO/2017/055961 06.04.2017 
(30) 3164/DEL/2015            01.10.2015     IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.08.2018 
(75) LOHlA, SIDDHARTH   (IN) 

D3/A Panki Industrial Estate, Kanpur 208 022, India  
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp dùng để nhận biết đầu mút của dải 

hoặc sợi dạng sợi dọc trên khung cửi dệt vải 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để nhận biết đầu mút của sợi dạng dọc trên máy dệt 

dạng tròn (CWM). Thiết bị này có dây rơi được cải tiến và thiết bị để phát hiện đầu mút 
của sợi đang chạy trên CWM. Thiết bị cũng kết hợp với mạch điện mà được giữ mở 
trong suốt quá trình hoạt động bình thường của khung cửi. Khi hiện tượng đứt sợi được 
phát hiện bằng phương tiện phát hiện sợi, mà cũng là một phần của thiết bị theo sáng 
chế, mạch điện được đóng và thông báo được gửi tới người vận hành khung cửi và 
CWM được dừng. Sáng chế này đặc biệt thích hợp trong môi trường bụi bặm mà CWM 
thường hoạt động. Dây rơi được bố trí với phần tử thứ nhất dẫn điện có bề mặt ngoài 
cong không gian. Thiết bị theo sáng chế cũng kết hợp với một bộ bao gồm các phần tử 
thứ hai dẫn điện có bề mặt trong cong. Khi mất mức cao của phần tử thứ nhất, phần tử 
thứ nhất và thứ hai tiếp xúc diện với nhau, nhờ đó đóng mạch điện và làm cho tín hiệu 
được gửi biểu thị hiện tượng đứt sợi. 
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(21) 1-2018-01807 (51) 8 C07D  405/14,  213/71,  401/12,  

237/16,  405/04,  409/04,  409/14 
(22) 26.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/058755 26.10.2016 (87) WO2017/074988 04.05.2017 
(30) 62/247,438      28.10.2015      US 
(71) FMC CORPORATION  (US) 

2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States of America 
(72) SELBY, Thomas Paul (US), PATEL, Kanu Maganbhai (US), STEVENSON, Thomas 

Martin (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Các hợp chất trung gian dùng để điều chế hợp chất diệt cỏ 

pyridazinon, và quy trình điều chế chúng 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất có công thức 1, 

 
 
từ hợp chất có công thức 2 trong đó X, R1, R2, R3, R4, R5, n, R6, R7, G và W là như được 
xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến các hợp chất có công thức 2 và 4 
 

 
 
trong đó X, R1, R2, R3, R4, R5, n, R6, R7, G và W là như được xác định trong bản mô tả. 
Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất có công thức 2 và 4. 
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(21) 1-2018-01876 (51) 7 A61K 38/03, C07K 4/00, A23L 

33/18, A61K 47/64 
(22) 14.09.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/010085       14.09.2017 (87) WO2018/124425 05.07.2018 
(30) 10-2016-0180408            27.12.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.05.2018 
(71) HYSENSBIO  (KR) 

103ho, Dental Biomaterials Building, 101, Daehak-ro,Jongno-gu, Seoul 03080, 
Republic of Korea  

(72) PARK, Joo Hwang  (KR), LEE, Ji Hyun  (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Peptit thúc đẩy sự tái tạo và điều trị bệnh về ngà răng hoặc 

tủy răng, dược phẩm, chế phẩm giả dược và thực phẩm chức 
năng chứa peptit này 

  (57)     Sáng chế đề xuất peptit thúc đẩy sự tái tạo và điều trị bệnh về ngà răng hoặc tủy răng, 
polynucleotit mã hóa peptit, vectơ biểu hiện bao gồm polynucleotit, và dược phẩm chứa 
peptit, chế phẩm giả dược chứa peptit, và thực phẩm chức năng chứa peptit này.  
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(11) 60638 
(21) 1-2018-01937 (51) 8 B62L  003/00 

(22) 07.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106209039       22.06.2017      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
TAIWAN 

(72) Sung-Kun LIN (TW), Yu-Yang LIU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu xiết hệ thống chống bó cứng phanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu xiết hệ thống chống bó cứng phanh. Cơ cấu xiết hệ thống chống 
bó cứng phanh bao gồm khung, phuộc trước, van tiết lưu và bộ điều khiển hệ thống 
chống bó cứng phanh. Phuộc trước bao gồm giá nối trên và giá nối dưới. Bộ điều khiển 
hệ thống chống bó cứng phanh được lắp vào khung, trong đó vị trí theo chiều ngang của 
bộ điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh được đặt giữa van tiết lưu và giá nối dưới, 
và vị trí theo chiều thẳng đứng của bộ điều khiển hệ thống chống bó cứng phanh được 
đặt giữa van tiết lưu và giá nối trên.  
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(21) 1-2018-01958 (51) 8 B27G  11/00, B27D  1/04, C09K  

3/32, C09J  161/24,  161/28 
(22) 08.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2018-0048552            26.04.2018     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2018 
(75) 1. JUNG, BYUNG JAE  (KR) 

(Poonglim Apt., Yeonsu-dong) #104-1301, 250, Hambangmoe-ro, Yeonsu-gu, Incheon 
21934, Republic of Korea 
2. CHUNG, KEUN SUNG  (KR) 
(Gwangmyeong Station Area Humansia, Soha-dong) #504-1002, 13, Seowon-ro, 
Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do 14330, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất ván ép thân thiện với môi trường và ván 

ép được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất ván ép thân thiện với môi trường và ván ép thân 

thiện với môi trường được sản xuất theo phương pháp này, bao gồm bào gỗ mỏng từ 
lõng gỗ tròn và làm khô gỗ mỏng được bào, sản xuất ván ép tiền xử lý bằng cách sản 
xuất hợp chất dính kết và dàn hợp chất dính kết thu được lên trên gỗ mỏng đã được làm 
khô, ép lạnh và ép nóng ván ép tiền xử lý, quy trình sản xuất hợp chất khử formaldehyt 
và phun hợp chất khử formaldehyt thu được lên ván ép tiền xử lý, và thu được ván ép 
thân thiện với môi trường bằng cách xử lý ván ép tiền xử lý được phun bằng hợp chất 
khử formaldehyt.  
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(11) 60640 
(21) 1-2018-01986 (51) 7 B28B  1/00,  1/16,  1/14 

(22) 10.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0069761            05.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2018 
(71) THE GREEN LIFE CO., LTD.  (KR) 

(Gangdong-dong) 92, Nakdongbuk-ro 125beon-gil, Gangseo-gu, Busan, 46705, 
Republic of Korea  

(72) LEE, Sung Woo  (KR), SEO, Jae Su  (KR), PARK, Tae Jung  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu lát có sử dụng tro cặn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu lát có sử dụng tro cặn. Phương pháp 
này được dùng để sản xuất vật liệu lát có cấu trúc ba lớp chứa tro cặn bằng cách sử dụng 
thiết bị đúc bao gồm bộ phận trộn vữa thứ nhất tới thứ ba và bộ phận đúc bao gồm bộ 
phận nén để nén khuôn, phương pháp này bao gồm các bước: phân phối lần lượt hỗn 
hợp vữa lớp trên, lớp giữa và lớp dưới chứa tro cặn có kích thước hạt khác nhau vào bộ 
phận trộn vữa thứ nhất tới thứ ba; tháo hỗn hợp vữa lớp dưới; tháo hỗn hợp vữa lớp giữa 
sao cho hỗn hợp vữa lớp giữa được tạo lớp trên hỗn hợp vữa lớp dưới; tháo hỗn hợp vữa 
lớp trên và đặt hỗn hợp vữa lớp trên lên trên hỗn hợp của bộ phận trộn vữa thứ nhất và 
thứ hai; và sau đó nén hỗn hợp vữa lớp trên, lớp giữa và lớp dưới trong khuôn đúc bằng 
bộ phận nén. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
84 

(11) 60641 
(21) 1-2018-02053 (51) 8 A61K  31/195,  31/4015,  31/765,  

9/00, A61P  27/02,  27/10,  27/12, 
G02C  7/04 

(22) 11.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/061490 11.11.2016 (87) WO/2017/083619 18.05.2017 
(30) 62/254,863      13.11.2015      US 
(71) THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS  (US) 

One Beacon Street, 31st Floor Boston, Massachusetts 02108, United States of America 
(72) MUTHUKUMAR, Murugappan (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dùng cho mắt bao gồm phân tử nhị chức trong đó 
phân tử nhị chức này bao gồm amin được thế và không được thế, sucxinimit, axit 
carboxylic, isoxyanat, isothioxyanat, sulfonyl clorua, aldehyt, carbodiimit, axyl azit, 
anhydrit, fluorobenzen, carbonat, N-hydroxysucxinimit este, imidoeste, epoxit hoặc 
fluorophenyl este được liên kết cộng hóa trị với sợi phân tử mà là polyetylen glycol có 
từ 1 đến 3 nhóm oxyetylen, alkoxy-polyetylen glycol có từ 1 đến 3 nhóm alkoxyetylen, 
hoặc aryloxypolyetylen glycol có từ 1 đến 3 nhóm aryloxyetylen. 
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(11) 60642 
(21) 1-2018-02056 (51) 8 C07D 401/14, 405/14, 413/14, 

403/14, 409/14, 417/14, 471/04, 
471/08, A61K 31/4035, A61P 35/00 

(22) 20.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2016/001507     20.10.2016 (87) WO/2017/068412 27.04.2017 
(30) 1518676.0     21.10.2015     GB 

1611351.6     30.06.2016     GB 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

2-9, Kanda Tsukasa-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) Valerio BERDINI (IT), Ildiko Maria BUCK (GB), James Edward Harvey DAY (GB), 

Charlotte Mary GRIFFITHS-JONES (GB), Thomas Daniel HEIGHTMAN (GB), 
Steven HOWARD (GB), Christopher William MURRAY (GB), David NORTON (GB), 
Marc O'REILLY (GB), Alison Jo-Anne WOOLFORD (GB), Michael Liam COOKE 
(GB), David COUSIN (FR), Stuart Thomas ONIONS (GB), Jonathan Martin 
SHANNON (GB), John Paul WATTS (GB) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất benzolactam làm chất ức chế protein kinaza, phương 

pháp điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó 
  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (0): 

 

 
 
hoặc muối dược dụng, N-oxit hoặc chất hỗ biến của nó. Các hợp chất này là các chất ức 
chế kinaza ERK1/2 và sẽ hữu ích trong việc điều trị các tình trạng do ERK1/2 làm trung 
gian. Do đó, các hợp chất này là hữu ích trong việc trị liệu, cụ thể là trong việc điều trị 
bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế các hợp chất 
này và dược phẩm chứa chúng. 
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(11) 60643 
(21) 1-2018-02126 (51) 7 A01K  063/02, B65D  085/50,  

001/24,  081/18, A01K  063/06 
(22) 21.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065346           26.05.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) KBOR CO., LTD   (KR) 

821Ho, 235, Daeyeong-ro, Jung-gu, Busan, Republic of Korea  
(72) Park Lynn-Gull  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Côngtenơ vận chuyển cá sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến côngtenơ vận chuyển cá sống. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
côngtenơ vận chuyển cá sống gồm có buồng hàng hóa (200), trong đó có bố trí một 
hoặc nhiều bồn nước đựng cá sống (210), và buồng máy (100) được bố trí tách riêng với 
buồng hàng hóa (200). Trong mỗi trong số các bồn nước đựng cá sống (210), mỗi thùng 
đựng cá sống (260) có chứa cá sống và nước được xếp lớp lên nhau. 
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(11) 60644 
(21) 1-2018-02127 (51) 7 A01K  063/02, B65D  085/50,  

081/18, A01K  063/06,  063/04 
(22) 21.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065345            26.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) KBOR CO., LTD   (KR) 

821Ho, 235, Daeyeong-ro, Jung-gu, Busan, Republic of Korea  
(72) Park Lynn-Gull  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Côngtenơ vận chuyển cá sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến côngtenơ vận chuyển cá sống. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
côngtenơ vận chuyển cá sống gồm có buồng hàng hóa (200), trong đó một hoặc nhiều 
bồn nước đựng cá sống (210) để đựng cá sống và nước được bố trí, và buồng máy (100) 
được bố trí tách riêng với buồng hàng hóa (200). Côngtenơ vận chuyển cá sống này còn 
có một hoặc nhiều bộ làm mát nước (220) lần lượt được bố trí trong các bồn nước đựng 
cá sống (210) và một bộ làm mát không khí để làm mát không khí (120) trong buồng 
hàng hóa (200). 
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(11) 60645 
(21) 1-2018-02128 (51) 7 A01K  063/02, B65D  085/50,  

051/16,  081/18, A01K  063/06,  
063/04 

(22) 21.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065347            26.05.2017      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(71) KBOR CO., LTD   (KR) 

821Ho, 235, Daeyeong-ro, Jung-gu, Busan, Republic of Korea  
(72) Park Lynn-Gull  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Côngtenơ vận chuyển cá sống 

  (57)    Sáng chế đề cập đến côngtenơ vận chuyển cá sống. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
côngnenơ vận chuyển cá sống gồm có buồng hàng hóa (200), trong đó có bố trí một 
hoặc nhiều bồn nước đựng cá sống (210) để chứa cá sống và nước và buồng máy (100) 
được bố trí tách riêng với buồng hàng hóa, trong đó bồn nước đựng cá sống (210) gồm 
có nắp che bồn (270) để che đầu phía trên hở của bồn. Nắp che bồn (270) này có bề mặt 
đáy lõm, tức là nghiêng để tạo độ dốc xuống phía dưới từ phần tâm đến ngoại vi của nắp 
che bồn. Nắp che bồn này có phần xả khí tại phần tâm ở bề mặt đáy của nắp che. 
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(11) 60646 
(21) 1-2018-02152 (51) 8 C01G  25/02, C01F  17/00, B01J  

21/06,  23/10 
(22) 27.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/GB2016/053335 27.10.2016 (87) WO/2017/072509 04.05.2017 
(30) 1518996.2      27.10.2015      GB 
(71) MAGNESIUM ELEKTRON LIMITED  (GB) 

Lumns Lane Manchester M27 8LN, United Kingdom 
(72) HARRIS, Deborah Jayne (GB), SCAPENS, David Alastair (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Oxit hỗn hợp trên cơ sở xeri-ziricon, hệ thống xúc tác bao 

gồm oxit này và quy trình điều chế oxit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến oxit hỗn hợp trên cơ sở xeri-ziricon có: (a) tỷ lệ mol Ce:Zr bằng 1 

hoặc nhỏ hơn, và (b) hàm lượng xeri oxit nằm trong khoảng từ 10 đến 50% theo trọng 
lượng, trong đó chế phẩm có (i) diện tích bề mặt ít nhất là bằng 18m2/g, và tổng thể tích 
lỗ xốp như được đo bởi hấp phụ vật lý N2 ít nhất là bằng 0,11cm3/g, sau quá trình già 
hóa ở 1100oC trong môi trường không khí trong 6 giờ, và (ii) diện tích bề mặt ít nhất là 
bằng 42m2/g, và tổng thể tích lỗ xốp như được đo bởi hấp phụ vật lý N2 ít nhất là bằng 
0,31cm3/g, sau quá trình già hóa ở 1000oC trong môi trường không khí trong 4 giờ. Sáng 
chế còn đề cập đến hệ thống xúc tác bao gồm oxit hỗn hợp trên cơ sở xeri-ziricon, cũng 
như đến quy trình để xử lý khí xả từ động cơ xe, quy trình này bao gồm việc tiếp xúc 
khí xả với oxit hỗn hợp trên cơ sở xeri-ziricon. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy 
trình tạo ra hydroxit hỗn hợp hoặc oxit hỗn hợp trên cơ sở xeri-ziricon theo điểm yêu 
cầu bảo hộ bất kỳ.  
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(11) 60647 
(21) 1-2018-02160 (51) 7 B32B  3/02 

(22) 22.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0079838      23.06.2017      KR 
(71) SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.   (KR) 

1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
(72) Min Su KIM  (KR), Ji Young WANG  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chi tiết in trang trí và bộ hiển thị bao gồm chi tiết này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết in trang trí và bộ hiển thị bao gồm chi tiết in trang trí này. 
Chi tiết in trang trí bao gồm lớp đế, hình mẫu in trang trí thứ nhất được bố trí trên lớp 
đế, và lớp bảo vệ được bố trí trên hình mẫu in trang trí thứ nhất. Hình mẫu in trang trí 
thứ nhất bao gồm lớp in trang trí thứ nhất được bố trí trên lớp đế, và lớp in trang trí thứ 
hai được bố trí trên lớp in trang trí thứ nhất. Lớp bảo vệ che phủ các bề mặt bên và trên 
của lớp in trang trí thứ hai, và bề mặt bên của lớp in trang trí thứ nhất nhô ra ngoài khỏi 
bề mặt bên của lớp in trang trí thứ hai và bề mặt bên của lớp bảo vệ.  
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(11) 60648 
(21) 1-2018-02176 (51) 7 A01D 43/10 

(22) 23.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2018 
(71) Học viện nông nghiệp Việt Nam  (VN) 

Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Xuân Thiết (VN) 
(54) Máy cắt băm gốc rạ 

  (57)     Sáng đề cập đến máy cắt băm gốc rạ bao gồm khung máy (2), động cơ thủy lực (1) lắp 
trên khung máy. Động cơ (1) này nhận truyền động từ bơm thủy lực của máy kéo. Động 
cơ này truyền chuyển động và mô men quay cho hai trống băm (5) và (11) qua bộ 
truyền động đai (3) và truyền động bánh răng (4). Hai trống băm (5) và (11) lắp gối đỡ ổ 
bi trên khung máy. Trên trống băm lắp cứng ba hàng cánh gạt (6) song song với trục 
trống và cách đều theo chu vi của trống với góc 120o. Phía dưới của trống băm hàn đĩa 
vành khuyên (7). Dao cắt di động (8) lắp bu lông trên đĩa vành khuyên (7). Cụm dao cắt 
cố định (10) được lắp cố định với khung máy, so le với cánh gạt lắp trên trống băm. 
Tấm kê (9) ngay dưới hàng dao di động (8) được lắp bu lông cố định với khung.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2018 
(71) UMG ABS, LTD.   (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-6591, Japan  
(72) NAKAMOTO Masahito  (JP), KAWAGUCHI Hideichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa dẻo nóng được tăng cứng, vật phẩm đúc chứa 

chế phẩm này và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dẻo nóng được tăng cứng mà có khả năng đúc tốt 

và có thể làm tăng độ cứng, độ bền chịu va đập, độ bền cơ học, tính chịu nhiệt và khả 
năng chống cháy của vật phẩm đúc thu được. Chế phẩm nhựa dẻo nóng được tăng cứng 
này chứa nhựa polycacbonat (A) với lượng nằm trong khoảng từ 80% đến 100% khối 
lượng; thành phần chính (C) của nhựa bao gồm copolyme ghép đặc trưng (G) với lượng 
nằm trong khoảng từ 0% đến 20% khối lượng; nhựa polyetylen terephtalat (B) mà thu 
được bằng phản ứng polyme hóa pha rắn của vật liệu được tái sinh và/hoặc được tạo hạt 
lại; chất độn vô cơ (D); và polyme chứa đơn vị glyxidyl ete (E) có trọng lượng phân tử 
trung bình khối nằm trong khoảng từ 3.800 đến 60.000 ở tỷ lệ cụ thể. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến vật phẩm đúc được sản xuất từ chế phẩm này và phương pháp sản xuất 
chế phẩm này. 
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(11) 60650 
(21) 1-2018-02182 (51) 7 A01C  14/00 

(22) 23.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2018 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Nam  

(VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(72) Trần Ngọc Nam  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(54) Quy trình sản xuất lúa nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất lúa nước bao gồm các bước cải tạo đất trồng; 
chọn giống lúa; xử lý hạt giống; gieo sạ; tưới nước và bón phân Ong Biển, phân bón 
Ong Biển L1 và phân bón Ong Biển L2; thu hoạch; và sơ chế và bảo quản. Quy trình 
này nhằm tăng năng suất và chất lượng của lúa, tiết kiệm chi phí, không ảnh hưởng đến 
sức khỏe người tiêu dùng, đất trồng không bị ô nhiễm và hoang hóa do không sử dụng 
chất kích thích tăng trưởng. Hóa chất được sử dụng quy trình này bao gồm thuốc bảo vệ 
thực vật và phân bón Ong Biển, phân bón ong Biển L1 và phân bón Ong Biển L2 được 
bán ngoài thị trường. 

 
 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
94 

(11) 60651 
(21) 1-2018-02190 (51) 8 B24B  27/06, B28D  1/24 

(22) 24.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-104336 26.05.2017              JP 
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hitoshi INAMI (JP), Takafumi UENO (JP), Kazuhito AKADA (JP), Masaki 

KASASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp gia công cắt nam châm thiêu kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cưa nam châm thiêu kết bao gồm giá mang chi tiết gia công 
hình trụ được lắp vào trục quay nằm ngang và có mặt cắt ngang vuông góc dạng hình đa 
giác đều, và các đai đàn hồi quay vòng được làm thích ứng để ép chi tiết gia công bằng 
nam châm thiêu kết tỳ vào bề mặt giá mang nhằm gắn chặt chi tiết gia công vào đó và 
được làm thích ứng để di chuyển đồng bộ với và theo hướng ngược với chuyển động 
quay của giá mang theo cách xoay vòng. Theo chuyển động quay của giá mang, chi tiết 
gia công được cấp đến bề mặt theo chu vi của giá mang, được gắn chặt vào đó bởi các 
đai đàn hồi, được dịch chuyển tiếp về phía trước và được gia công cắt bởi lưỡi cắt ngoài. 
Chi tiết gia công đã được phân chia được dịch chuyển tiếp về phía trước, được thoát ra 
và xả ra khỏi giá mang. 
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(11) 60652 
(21) 1-2018-02220 (51) 8 H02M  3/00 

(22) 25.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065562            26.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

Yongin Techno Valley Building A, 357, Guseong-ro, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, 16914, Republic of Korea 

(72) Sang-keun JI (KR), Sang-kyoo HAN (KR), Hyun-su GU (KR), Hyo-hun KIM (KR), 
Dong-kyun RYU (KR), Heung-gyoon CHOI (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bộ biến đổi mạch cộng hưởng LLC và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ biến đổi mạch cộng hưởng LLC và thiết bị điện tử sử dụng mạch 
này. Bộ biến đổi mạch cộng hưởng LLC bao gồm biến áp nhiều đầu vào, các bộ biến đổi 
thứ nhất và thứ hai được nối với bên phía cuộn sơ cấp của biến áp nhiều đầu vào, bộ 
phận điện áp đầu vào, tụ điện cân bằng thứ nhất, và bộ phận đầu ra được nối với bên 
phía cuộn thứ cấp của biến áp nhiều đầu vào.  
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(11) 60653 
(21) 1-2018-02221 (51) 8 H02M  3/00 

(22) 25.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0065568            26.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2018 
(71) SOLUM CO., LTD.  (KR) 

Yongin Techno Valley Building A, 357, Guseong-ro, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, 16914, Republic of Korea 

(72) Sang-keun JI (KR), Sang-kyoo HAN (KR), Cheol-wan PARK (KR), Dong-kyun RYU 
(KR), Heung-gyoon CHOI (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Biến áp và bộ biến đổi mạch cộng hưởng LLC có biến áp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến biến áp và bộ biến đổi mạch cộng hưởng LLC. Biến áp bao gồm 
các lõi thứ nhất và thứ hai được cấu tạo để chứa cặp chân ở ngoài và chân giữa được bố 
trí giữa các chân ở ngoài, và để tạo ra từ trường; các phần cuộn dây của cuộn cảm thứ 
nhất và thứ hai được cấu tạo để chứa vật dẫn điện quanh chu vi của mỗi cặp chân ở 
ngoài của lõi thứ nhất, và được nối nối tiếp với nhau; và các phần cuộn dây của biến áp 
thứ nhất và thứ hai được cấu tạo để chứa vật dẫn điện quanh chu vi của mỗi cặp chân ở 
ngoài của lõi thứ hai, trong đó cặp chân ở ngoài của lõi thứ nhất đối diện với cặp chân ở 
ngoài của lõi thứ hai, chân giữa của lõi thứ nhất đối diện với chân giữa của lõi thứ hai, 
và lõi thứ nhất và lõi thứ hai được bố trí tách rời nhau. 
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(11) 60654 
(21) 1-2018-02233 (51) 7 C07K  16/10, A61K  39/42 

(22) 24.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/058540 24.10.2016 (87) WO2017/074878 A1 04.05.2017 
(30) 62/246,113      25.10.2015      US 

16305211.1      24.02.2016      EP 
62/322,029      13.04.2016      US 
62/331,169      03.05.2016      US 

(71) 1. SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, FR  
2. THE USA, AS REPRESENTED BY THE SECRETARY, DEPARTMENT OF 
HEALTH AND HUMAN SERVICES   (US) 
National Institutes of Health, 6011 Executive Boulevard, Suite 325, RockviIle, MD 
20852, US  

(72) YANG Zhi-Yong  (US), NABEL Gary J.  (US), XU Ling  (US), WEI Ronnie  (US), 
QlU Huawei  (US), BENINGA Jochen  (DE), KRUIP Jochen  (DE), RAO Ercole  
(DE), LEUSCHNER Wulf Dirk  (DE), BEIL Christian  (DE), LANGE Christian  (DE), 
CONNORS Mark  (US), MASCOLA John R.  (US), KOUP Richard A.  (US), HUANG 
Jinghe  (US), DORIA-ROSE Nicole A.  (US), ZHOU Tongqing  (US), KWONG Peter 
D.  (US), KWON Young Do  (US), PEGU Amarendra  (US), ASOKAN Mangaiarkarasi  
(IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Protein liên kết chứa ba vị trí liên kết kháng nguyên mà liên 

kết đặc hiệu với một hoặc nhiều đích protein HIV, phân tử axit 
nucleic phân lập mã hóa cho protein liên kết này, và phương 
pháp và tế bào chủ phân lập để sản xuất protein liên kết này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần chứa protein liên kết đặc hiệu ba trong một và/hoặc hóa trị 
ba chứa bốn chuỗi polypeptit tạo thành ba vị trí liên kết kháng nguyên liên kết đặc hiệu 
với một hoặc nhiều protein đích HIV hoặc một hoặc nhiều thụ thể tế bào T, trong đó cặp 
polypeptit thứ nhất tạo thành protein liên kết có các miền biến đổi kép có định hướng 
liên kết chéo và cặp polypeptit thứ hai tạo thành protein liên kết có miền biến đổi đơn lẻ. 
Sáng chế cũng đề xuất phương pháp tạo ra protein liên kết đặc hiệu ba trong một 
và/hoặc hóa trị ba và sử dụng protein liên kết này để điều trị và/hoặc ngăn ngừa 
HIV/AIDS. 
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(11) 60655 
(21) 1-2018-02234 (51) 7 C07C 209/62 

(22) 25.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao   (VN) 

Lô I3, đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Trần Phước Toan  (VN), Đỗ Hữu Quyết  (VN), Ngô Võ Kế Thành (VN) 
(54) Quy trình tổng hợp polyanilin bằng thiết bị tạo dòng điện 

một chiều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp polyanilin bằng thiết bị tạo dòng điện một 

chiều, quy trình này bao gồm các bước : 
i) điều chế dung dịch monome anilin; 
ii) tổng hợp polyanilin bằng thiết bị tạo dòng điện một chiều; 
iii) xử lý làm sạch polyanilin thu được ở bước ii) và 
iv) sấy polyanilin thu được ở bước iii) để thu được sản phẩm là bột polyanilin có màu 
xanh lá đậm. 
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(11) 60656 
(21) 1-2018-02235 (51) 7 A61K 36/00 

(22) 25.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao   (VN) 

Lô I3, đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Đỗ Thanh Sinh  (VN), Nguyễn Công Danh  (VN) 
(54) Quy trình trích ly lycopen từ gấc 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình trích ly lycopen từ gấc bao gồm các bước: i) transeste hóa 
của bột gấc hoặc xà phòng hóa bột gấc thu được từ bột gấc nhão hoặc màng gấc tươi 
trộn với etanol với dung dịch NaOH hoặc KOH trong dung môi metanol hoặc etanol; ii) 
rửa bột gấc bằng hỗn hợp nước với dung môi metanol hoặc etanol; iii) chiết bột gấc 
bằng một trong các dung môi axeton, etanol, etyl axetat, isopropanol hoặc hỗn hợp của 
chúng; iv) lọc áp suất thấp lấy dung dịch và cô cạn; v) kết tinh; vi) lọc áp suất thấp qua 
màng lọc và thu sản phẩm và  vii) tiếp tục rửa sản phẩm bằng etanol, làm khô và thu sản 
phẩm cuối cùng. 
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(11) 60657 
(21) 1-2018-02236 (51) 7 A01N 65/00 

(22) 25.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao   (VN) 

Lô I3, đường N2, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Thị Kim Anh  (VN), Nguyễn Hữu Tuyển  (VN), Phạm Tiến Dũng  (VN), 
Hoàng Thùy Dương  (VN), Lâm Hoàng Anh Thư  (VN), Ngô Võ Kế Thành  (VN) 

(54) Quy trình chiết xuất hợp chất có thành phần azadirachtin từ 
lá cây xoan ấn độ (Azadirachta Indica) và chế phẩm diệt nấm 
và côn trùng từ hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình chiết xuất hợp chất có thành phần azadirachtin từ lá cây xoan 

ấn Độ (Azadirachta Indica) bao gồm các bước: i) chuẩn bị bột khô từ lá xoan ấn Độ 
tươi; ii) bổ sung nước theo tỷ lệ từ 3:1 đến 7:1 (tỉ lệ thể tích/khối lượng) vào bột lá sau 
khi nghiền; iii) ủ hỗn hợp ở nhiệt độ phòng, không gia nhiệt trong điều kiện không có 
ánh sáng chiếu trực tiếp trong khoảng 90-96 giờ; và iv) thu nhận dịch chiết và lọc loại 
bỏ cặn, dịch chiết được giữ trong điều kiện tránh sáng ở 4oC. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm diệt nấm và côn trùng có các thành phần bao gồm dịch chiết thu được 

từ lá xoan ấn Độ: 80-85%; nano chitosan: 12-17%; chất ổn định 3-50%(% khối lượng). 
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(11) 60658 
(21) 1-2018-02265 (51) 7 A61K  8/06 

(22) 29.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-106727      30.05.2017       JP 
(71) KOKYU ALCOHOL KOGYO CO., LTD.  (JP) 

Taiei Kogyo Danchi, 641-6, Kichioka, Narita-shi, Chiba 2870225, Japan  
(72) KANEMOTO, Mitsu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Nhũ tương dạng nước-trong-dầu, hỗn hợp sơ chế và phương 

pháp sản xuất nhũ tương này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương dạng nước-trong-dầu và hỗn hợp sơ chế chứa dibutyl 

lauroyl glutamit, dibutyl etylhexanoyl glutamit và axit béo. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp sản xuất nhũ tương dạng nước-trong-dầu nêu trên. 
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(11) 60659 
(21) 1-2018-02266 (51) 7 A61K  8/00 

(22) 29.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-106401 30.05.2017               JP 
(71) KOKYU ALCOHOL KOGYO CO., LTD.  (JP) 

Taiei Kogyo Danchi, 641-6, Kichioka, Narita-shi, Chiba 2870225, Japan  
(72) OMURA, Takayuki  (JP), ARAHIRA, Nana  (JP), KAWAI, Kiyotaka  (JP) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Mỹ phẩm dạng rắn chứa dầu trong suốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm dạng rắn chứa dầu trong suốt có độ trong suốt tốt, không 
tách nước và khả năng sử dụng tốt. Việc sản xuất mỹ phẩm rắn chứa dầu có cả độ trong 
suốt tốt và khả năng tách nước thấp chỉ bằng cách kết hợp các nguyên liệu thông thường 
là rất khó khăn. Mỹ phẩm rắn chứa dầu trong suốt theo sáng chế chứa chất keo hóa 

trong suốt, chất dầu có chỉ số khúc xạ bằng 1,460 hoặc lớn hơn ở nhiệt độ 20°C, và chất 

dầu có hệ số giãn nở bằng 0,065%/°C hoặc nhỏ hơn. Đặc biệt, mỹ phẩm rắn chứa dầu 
trong suốt chứa chất keo hóa được chọn từ dibutyl lauroyl glutamit và/hoặc dibutyl 
etylhexanoyl glutamit. 
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(11) 60660 
(21) 1-2018-02271 (51) 7 C08J  7/00, B32B  27/00,  27/16,  

27/32, B65D  65/38 
(22) 28.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/082123            28.10.2016 (87) WO2017/073751 04.05.2017 
(30) 2015-213086            29.10.2015     JP 

2015-213095            29.10.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2018 
(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.   (JP) 

1-1, Ichigaya-Kaga-Cho 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo-To, Japan  
(72) YUNO Masato  (JP), UEKl Takayuki  (JP), MIKAMI Koichi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Màng polyetylen, lá mỏng và bao gói bao gồm màng 

polyetylen này  
  (57)     Sáng chế đề xuất màng polyetylen và lá mỏng mà có thể được sử dụng để sản xuất bao 

gói có độ kháng nhiệt cao, độ bền và thích hợp cho tái chế, như là một màng thay thế 
cho màng nhiều lớp truyền thống được sử dụng cho bao gói. Màng polyetylen theo sáng 
chế được chiếu xạ chùm điện tử lên chỉ một mặt của nó, trong đó mật độ liên kết ngang 
trong polyetylen khác nhau giữa mặt bên được chiếu xạ chùm điện tử và mặt còn lại 
không được chiếu xạ chùm điện tử.  
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(11) 60661 
(21) 1-2018-02278 (51) 7 C09D  5/00,  5/14 

(22) 29.05.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.05.2018 
(71) Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(54) Sơn tĩnh điện diệt khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sơn tĩnh điện diệt khuẩn, thích hợp để tạo lớp phủ bảo vệ trên nền 
kim loại. Lớp phủ thu được có khả năng diệt khuẩn cao, ổn định theo thời gian sử dụng, 
không độc, chịu nhiệt và hóa chất, và màu sơn không bị lệch màu so với màu dự kiến do 
chứa chất diệt khuẩn. Cụ thể, sơn tĩnh điện diệt khuẩn theo một phương án ưu tiên của 
sáng chế chứa: bột sơn tĩnh điện với lượng từ 95 đến 99% trọng lượng và bột ziricon 
phosphat pha tạp nano bạc (Ag/ZrP) với lượng từ 1 đến 5% trọng lượng, trong đó:  
- bột ziricon phosphat pha tạp nano bạc có cỡ hạt không lớn hơn cỡ hạt trung bình của 
bột sơn tĩnh điện; và  
-lượng nano bạc nằm trong khoảng từ 1 đến 5% trọng lượng của bột ziricon phosphat 
pha tạp nano bạc. 
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(11) 60662 
(21) 1-2018-02312 (51) 8 H01L  27/32 

(22) 30.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0067449            31.05.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2018 
(71) LG DISPLAY CO., LTD.  (KR) 

LG Twin Towers, 128, Yeouidaero, Yeungdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea 
(72) Sang-Hyuk WON (KR), Min-Joo KIM (KR), Chang-Hyun SONG (KR), Yong-Il KIM 

(KR), Jong-Won LEE (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị hiển thị mỏng và nhẹ. Thiết bị hiển thị phát sáng hữu cơ có 
bộ cảm biến chạm được định cấu hình sao cho lớp làm phẳng bên ngoài điền đầy không 
gian giữa nhiều vách ngăn, nhờ đó ngăn việc ngắn mạch giữa các đường định tuyến 
trong không gian giữa các vách ngăn, và sao cho các điện cực cảm biến được bố trí trên 
bộ phận bao bọc để bao bọc thành phần phát sáng, với kết quả là quy trình gắn kết bổ 
sung sẽ là không cần thiết, nhờ đó quy trình xử lý sẽ được đơn giản hóa và giá thành sẽ 
được giảm. 
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(11) 60663 
(21) 1-2018-02313 (51) 8 E02B  1/00 

(22) 30.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201720629977.9            01.06.2017     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2018 
(71) TEN CATE INDUSTRIAL ZHUHAI CO., LTD.  (CN) 

601, South of Nangang West Road, Gaolan Port Economic Zone, Zhuhai , Guangdong 
519050, China 

(72) Liang DING (CN), Xiaozhou LI (CN), Jianling LI (CN), Zhiyuan WANG (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Vật chứa bằng vải địa kỹ thuật hình cung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa bằng vải địa kỹ thuật hình cung bao gồm thân vật chứa 
bằng vải địa kỹ thuật, hai đầu của thân vật chứa bằng vải địa kỹ thuật là các đầu bịt kín, 
ở đỉnh của thân vật chứa bằng vải địa kỹ thuật có bố trí các cửa nạp, và hai phía của thân 
vật chứa bằng vải địa kỹ thuật lần lượt là phía dài và phía ngắn; và thân vật chứa bằng 
vải địa kỹ thuật có kết cấu hình cung sau khi được nạp, với phía dài tạo ra cung ngoài, 
và phía ngắn tạo ra cung trong. Chỉ một vật chứa bằng vải địa kỹ thuật hình cung được 
tạo ra bởi sáng chế có thể tạo ra kết cấu hình cung, đặc biệt thích hợp để được bố trí ở 
vùng ngoặt hoặc vùng góc, và vấn đề tiêu tốn vật liệu thêm gây ra bởi việc xếp chồng 
hai hoặc nhiều vật chứa bằng vải địa kỹ thuật thẳng theo giải pháp kỹ thuật đã biết được 
giải quyết.  
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(11) 60664 
(21) 1-2018-02324 (51) 7 B62L  3/08, B60T  11/24 

(22) 30.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106117830        31.05.2017      TW 
(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Rong-Bin GUO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phanh liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh liên hợp bao gồm mô đun vận hành phanh thứ nhất, 
mô đun vận hành phanh thứ hai, bộ thực hiện phanh thứ nhất, bộ thực hiện phanh thứ 
hai, và bộ phận nối. Mô đun vận hành phanh thứ nhất bao gồm giá đỡ, tay phanh thứ 
nhất, và trục cò mổ thứ nhất. Giá đỡ được bố trí phần chặn để ép tỳ vào trục cò mổ thứ 
nhất để giới hạn chuyển động quay tối đa của trục cò mổ này. Mô đun vận hành phanh 
thứ hai bao gồm bơm phanh, tay phanh thứ hai, và trục cò mổ thứ hai. Tay phanh thứ hai 
có thể quay trục cò mổ thứ hai. Bộ phận nối cũng có thể quay trục cò mổ thứ hai để đạt 
được mục đích phanh liên hợp. Như thế, thông qua cách bố trí phần chặn, có thể bảo 
đảm rằng bộ thực hiện phanh thứ hai sẽ không gia tăng lực phanh quá nhiều để tránh 
chịu rủi ro nguy hiểm; và bộ thực hiện phanh thứ nhất có thể duy trì hoạt động bình 
thường để tránh hệ thống phanh không hỏng hoàn toàn.  
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(11) 60665 
(21) 1-2018-02328 (51) 8 E02F  9/28 

(22) 30.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 62/513,259           31.05.2017       US 

15/982,456           17.05.2018       US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2018 
(71) SRJ, INC.  (US) 

2242 Palmer Drive, Schaumburg, Illinois 60173, United States of America 
(72) Woo Young Jee (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chốt linh hoạt và phương pháp tạo ra chốt linh hoạt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chốt linh hoạt và phương pháp tạo ra chốt linh hoạt này. Chốt linh 
hoạt có chi tiết chịu nén được bố trí giữa chi tiết cứng thứ nhất và chi tiết cứng thứ hai 
được tạo kết cấu để được lắp vào trong cụm răng và chân. Chi tiết cứng thứ nhất có rãnh 
khóa được tạo ra bởi thành trước, bề mặt chính của khóa, và phần sau có thành sau và bề 

mặt dốc sau. ít nhất một chi tiết trong số chi tiết cứng thứ nhất hoặc chi tiết cứng thứ hai 
có rãnh liên kết được tạo kết cấu để tiếp nhận một phần của chi tiết chịu nén. 
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(11) 60666 
(21) 1-2018-02337 (51) 7 F27B  9/36 

(22) 31.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) EP 17020240.2     06.06.2017       EP 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT   (DE) 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany  
(72) RitzÐn, Ola  (SE), Muren, David  (SE), Ekman, Tomas  (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị gia nhiệt lò nung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gia nhiệt lò (100), được bố trí vùng gia nhiệt (120) 
được gia nhiệt bằng đầu đốt (122) cung cấp ngọn lửa mở rộng theo hướng dọc (D) và 
được nạp nhiên liệu và chất oxy hóa chính. Đầu đốt được vận hành với mối quan hệ khối 
lượng giữa nhiên liệu được nạp và chất oxy hóa chính cho phép ít hơn 50% nhiên liệu 
được nạp để được đốt bằng chất oxy hóa chính, trong đó một cặp vị trí chất oxy hóa thứ 
cấp tương ứng (151,152; 153,154) được cung cấp một bên của lò chỉ vào vùng gia nhiệt, 
đưa chất oxy hóa thứ cấp vào vùng phía dưới của lò đốt, gần như song song với mặt 
phẳng ngang (C), ở nhiệt độ được đo ở phía dưới các vị trí, trong đó mỗi cặp vị trí bao 
gồm vị trí phía trên, tốc độ thấp thứ nhất và vị trí phía dưới, tốc độ cao thứ hai, và trong 
đó số lượng chất hóa thứ cấp được cung cấp thông qua các vị trí thứ nhất được điều 
chỉnh để đạt được profin nhiệt độ bên đồng nhất. Sáng chế cũng đề cập đến lò gia nhiệt. 
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(11) 60667 
(21) 1-2018-02339 (51) 7 C05G  1/00 

(22) 15.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/076834       15.03.2017 (87) WO2017/157307 21.09.2017 
(30) 201610148296.0            16.03.2016    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2018 
(71) STANLEY AGRICULTURAL GROUP CO., LTD.   (CN) 

The East End of the East Changlin Street, Linshu County Linyi City, Shandong 276700 
(CN)  

(72) GAO, Jinhua  (CN), FENG, Weiguang  (CN), GAO, Xiangzhao  (CN), BIAN, Huitao  
(CN), XU, Qinzheng  (CN), LI, Wenping  (CN), SHI, Qingcai  (CN), WANG, Tingting  
(CN), LEI, Wenqi  (CN), CUl, Ran  (CN), HE, Shouxue  (CN), Ll, Ning  (CN), 
WANG, Duan  (CN), LIU, Hongxia  (CN), ZHANG, Jun  (CN), ZHANG, Fei  (CN), 
CHEN, Xiangfu  (CN), YU, Wenlong  (CN) 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phân bón vi hạt hòa tan trong nước được đồng sản xuất từ 

kali nitrat bằng tháp nóng chảy và phương pháp sản xuất 
phân bón này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân bón vi hạt hòa tan trong nước được đồng sản xuất từ kali 
nitrat bằng tháp nóng chảy và phương pháp sản xuất phân bón này, liên quan đến lĩnh 
vực kỹ thuật sản xuất phân bón hòa tan trong nước. Phân bón vi hạt hòa tan trong nước 
được đồng sản xuất từ kali nitrat bằng tháp nóng chảy được điều chế từ tinh quặng kali 
nitrat, ure, monoamoni photphat công nghiệp, amoni polyphotphat hòa tan trong nước, 
kali sunfat, EDTA-Fe, EDTA-Zn, EDTA-Mn, axit boric và amoni heptamolybdat. Sản 
phẩm phân bón vi hạt hòa tan trong nước được đồng sản xuất từ kali nitrat bằng tháp 
nóng chảy có các chất dinh dưỡng cân bằng và ổn định. Sản phẩm là dạng vi hạt, có bề 
ngoài nhẵn, ít nhạy cảm hơn để kết tụ, dễ dàng được hấp thu và sử dụng bởi cây trồng, 
và chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, sản phẩm được sản xuất bởi một quy 
trình sử dụng thiết bị pha chế hoàn toàn tự động, chủ yếu tích hợp "pha chế, trộn và 
đóng gói” và hoàn toàn tự động. Quy trình này thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng 
lượng và dễ sản xuất. 

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
111 

(11) 60668 
(21) 1-2018-02341 (51) 8 A61B  5/151 

(22) 31.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-118871        16.06.2017       JP 
(71) ASAHI POLYSLIDER COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-3, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0005, Japan 
(72) Hirokazu IMORI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dụng cụ chích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ chích có độ tuyến tính của chuyển động phóng được cải 
thiện. Dụng cụ chích theo sáng chế được sử dụng để phóng bộ phận chích để tạo ra vết 
chích. Dụng cụ chích theo sáng chế bao gồm pit tông có thể phóng bộ phận chích theo 
hướng chích, thân dụng cụ chích bao quanh pit tông, và nap dụng cụ chích có thể được 
lắp vào và tháo ra khỏi thân dụng cụ chích. Cụ thể, mặt trong của nắp dụng cụ chích có 
gờ, và gờ và pit tông đang chuyển động để chích có thể tiếp xúc với nhau. 
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(11) 60669 
(21) 1-2018-02345 (51) 7 C07D  401/12,  211/26,  211/40, 

A61K  31/445,  31/4545, A61P  
25/28,  25/16,  25/18 

(22) 04.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/060659  04.11.2016 (87) WO2017/079641 11.05.2017 
(30) 62/252,179       06.11.2015      US 

62/275,708       06.01.2016      US 
(71) NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.   (US) 

12780 El Camino Real, San Diego, California 92130, United States of America  
(72) HARRIOTT, Nicole  (US), PAGANO, Nicholas  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất N-[2-(1-benzylpiperidin-4-yl)etyl]-4-(pyrazin-2-yl)-

piperazin-1-carboxamit và các hợp chất có liên quan làm chất 
đối kháng thụ thể muscarinic 4 (M4) và dược phẩm chứa hợp 
chất này để điều trị bệnh thần kinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phân tử nhỏ có công thức (I) sau đây: 

 

 
 

hoặc chất đồng phân lập thể, chất hỗ biến, solvat, este, tiền dược chất, hoặc muối dược 
dụng của nó, trong đó A, B, C, L1, L2, R1, R2, R3, R4, R5, w, x, y và z là như được xác 
định trong bản mô tả. Các hợp chất được ưu tiên ví dụ là các dẫn xuất N-[2-(1-
benzylpiperidin-4-yl)etyl]-4-(pyrazin-2-yl)-piperazin-1-carboxamit và các hợp chất có 
liên quan, trong đó pyrazin được thay thế ví dụ bằng pyridazin, pyrimidin, pyridin hoặc 
phenyl. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên và phương pháp gây 
đối kháng thụ thể muscarinic của tế bào in vitro. 
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(11) 60670 
(21) 1-2018-02352 (51) 8 G03B  17/14, H04N  5/225 

(22) 31.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-108277            31.05.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 146-8501, Japan 
(72) Masayasu Shigematsu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ điều hợp, thiết bị tạo ảnh, và phụ kiện 

  (57)     Bộ điều hợp bao gồm ngàm thứ nhất trên một phía và ngàm thứ hai trên phía kia. Ngàm 
thứ nhất được gắn tháo ra được với thiết bị tạo ảnh, và ngàm thứ hai được gắn tháo ra 
được với phụ kiện. Ngàm thứ nhất có các hốc gắn từ thứ nhất tới thứ ba và các móc gắn 
từ thứ nhất tới thứ ba, bố trí theo hướng chu vi. Ngàm thứ hai có các hốc gắn từ thứ tư 
tới thứ sáu và các móc gắn từ thứ tư tới thứ sáu, bố trí theo hướng chu vi. Các móc gắn 
từ thứ nhất tới thứ ba có thể lắp được vào các hốc gắn trên thiết bị tạo ảnh khác. Các 
móc gắn từ thứ tư tới thứ sáu có thể lắp được vào các hốc gắn trên phụ kiện khác. Giới 
hạn góc nhỏ nhất trong số các giới hạn góc theo hướng chu vi của các hốc gắn từ thứ 
nhất tới thứ ba là bằng hoặc nhỏ hơn giới hạn góc nhỏ nhất trong số các giới hạn góc 
theo hướng chu vi của các móc gắn từ thứ tư tới thứ sáu. 
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(22) 31.05.2018 (43) 25.12.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2018 
(71) 1. GREEN PACKING CO. LTD.  (KR) 

112-5 Keumam 2-gil Seotan-myun Pyoungtaek-si Gyeonggi-do Korea 
2. KIOK OM  (KR) 
208 Millinium Regency Apt. 340-11 Hosu-ro Ilsandong-gu Goyang-si Gyeonggi-do 
Korea 
3. BONGJIN BANG  (KR) 
203 Sammi-yeonlip 9-16 Siheungdae-ro12-gil Geumcheon-gu Seoul Korea 

(72) Kiok Om (KR), Bongjin Bang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Túi dễ mở may bằng sợi đơn 

  (57)      Sáng chế đề cập tới túi dễ mở may bằng sợi đơn sẽ tối thiểu chi phí may của túi này 
bằng cách may bằng sợi đơn, cho phép túi này được mở dễ dàng, ngăn ngừa sự nới lỏng 
của phần hoàn thiện may bằng sợi đơn bằng băng ngăn nới lỏng, và cho phép người sử 
dụng dễ dàng nhận biết và mở bằng băng nhận biết mở. Theo một phương án thực hiện 
để làm ví dụ của sáng chế, túi dễ mở bao gồm: phần may bằng sợi đơn 10 mà được phủ 
bằng băng kẹp 20 trên ít nhất một trong số các mặt trên và dưới của phần túi, và được 
may bằng sợi đơn; phần băng kẹp kéo dài 21 tạo ở các mặt đối diện của phần may bằng 
sợi đơn 10 bằng kéo dài từ băng kẹp 20; và cụm ngăn nới lỏng và cụm nhận biết mở tạo 
ở phần băng kẹp kéo dài 21 ở phần đầu theo hướng may. Nhờ đó, sáng chế có các hiệu 
quả gồm tối thiểu chi phí may túi bằng cách may bằng sợi đơn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc mở túi, và ngăn ngừa sự nới lỏng của phần hoàn thiện may bằng sợi đơn bằng 
băng ngăn nới lỏng, cho phép người sử dụng dễ dàng nhận biết và mở túi này bằng băng 
nhận biết mở. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2018 
(71) FRIWO GERATEBAU GMBH   (DE) 

Von-Liebig-Strasse 11, 48346 Ostbevern GERMANY  
(72) JANSE chirstopher  (DE), WOCHNlK jorg  (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hộp chứa bộ nắn điện bao gồm ổ cắm để lắp ráp nguồn cung 

cấp năng lượng không thấm nước cho thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa bộ nắn điện bao gồm ổ cắm để lắp ráp mạch cung cấp 

điện không thấm nước với vách bên ngoài của thiết bị, trong đó vách của thiết bị có một 
khe hở để nối phích cắm với ổ cắm, bao gồm vách phía trước, trong đó bao gồm bề mặt 
kết nối và bề mặt lắp ráp trên vách phía trước, và bộ phận nút kín, mà được nối gắn liền 
với vách phía trước, trong đó bộ phận nút kín bao quanh ít nhất bề mặt kết nối và bề mặt 
lắp ráp trên vách phía trước. Vách phía trước có lỗ hổng ở bề mặt kết nối trong chỗ lõm 
định rõ ổ cắm để chứa phích cắm và vách phía trước còn có khả năng lắp ráp kín với 
vách bên ngoài của thiết bị ở bề mặt lắp ráp. Vách bên cùng với vách phía trước định rõ 
ngăn để chứa mạch cung cấp điện trong đó bộ phận nút kín bao quanh ít nhất bề mặt kết 
nối và bề mặt lắp ráp trên vách phía trước để, khi được đặt vào với vách bên ngoài của 
thiết bị, nó bịt kín ngăn từ lỗ hổng của vách bên ngoài. 
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(71) SANYANG MOTOR CO., LTD.   (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan  
(72) Rong-Bin GUO  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống phanh liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh liên hợp bao gồm mô đun vận hành phanh thứ nhất, 
mô đun vận hành phanh thứ hai, bộ thực hiện phanh thứ nhất, bộ thực hiện phanh thứ 
hai, và bộ phận nối. Mô đun vận hành phanh thứ nhất bao gồm bơm phanh thứ nhất, tay 
phanh thứ nhất, và trục cò mổ thứ nhất. Tay phanh thứ nhất được nối với bơm phanh thứ 
nhất theo cách quay được, và trục cò mổ thứ nhất được nối với tay phanh thứ nhất theo 
cách quay được. Mô đun vận hành phanh thứ hai bao gồm bơm phanh thứ hai, tay phanh 
thứ hai, và trục cò mổ thứ hai. Tay phanh thứ hai có thể quay trục cò mổ thứ hai, và bộ 
phận nối thứ hai cũng có thể quay trục cò mổ thứ hai, để đạt được hiệu quả phanh liên 
hợp. Nhờ đó, thông qua cách bố trí mà các trục cò mổ được nối với các tay phanh theo 
cách quay được, không chỉ các pít tông có thể được đẩy một cách trực tiếp để khiến các 
bơm phanh xả dầu thủy lực; mà lực tác dụng còn có thể được truyền đến các bộ phận 
nối, để đạt được mục đích phanh liên hợp. Cụ thể, loại xe có bánh trước và bánh sau của 
nó đều được trang bị cơ cấu phanh đĩa có thể chứng tỏ sự vượt trội của sáng chế.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Naoki WAKABAYASHI (JP), Yoshihiro KOUSAKA (JP), Noboru ARATA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo hình dạng dãy chi tiết khóa kéo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo hình dạng dãy chi tiết khóa kéo bao gồm: trục gá (42); 
cặp vít (43); cụm tạo hình dạng đầu gài khớp (50); và cụm tạo hình dạng chân trên (60). 
Cụm tạo hình dạng chân trên (60, 70) có trục quay (61, 71) và búa quay dạng đĩa tròn 
(62, 72). Bề mặt theo chu vi ngoài (63, 73) của búa quay (62, 72) có bề mặt theo chu vi 
nghiêng thứ nhất (64, 74) được tạo ra ở một phía của nó theo hướng dọc trục và có 
đường kính được làm côn về phía một đầu theo hướng dọc trục; và bề mặt theo chu vi 
nghiêng thứ hai (65, 75) được tạo ra ở phía còn lại của nó theo hướng dọc trục và có 
đường kính được làm côn về phía phía còn lại theo hướng dọc trục. Phần bậc (D) hoặc 
rãnh (R) được tạo ra bởi bề mặt theo chu vi nghiêng thứ nhất (64, 74) của búa quay (62, 
72). 
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(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.,  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Harukazu MAEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bánh cắt lưỡi cắt ngoài và phương pháp chế tạo bánh cắt này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bánh cắt lưỡi cắt ngoài bao gồm đế dạng đĩa mỏng hình khuyên và 
phần lưỡi gồm các hạt mài kết dính trên chu vi của đế. Với điều kiện khoảng ảo được 
xác định bởi hai mặt phẳng ảo kéo dài song song với các bề mặt phẳng của đế và tiếp 
tuyến với các phần bên theo chiều rộng của phần lưỡi và hai đường theo chu vi ảo được 
tạo ra quanh đường trục quay và kéo dài tiếp tuyến với các chu vi trong và ngoài của 
phần lưỡi, phần lưỡi chiếm 10-40% thể tích khoảng ảo trừ đi khoảng của đế, và các phần 
bên theo chiều rộng của phần lưỡi có dạng vết lõm tương đối với mặt phẳng ảo. Bánh cắt 
này có khả năng gia công cắt ở tốc độ nạp cao trong khi duy trì độ chính xác cao và lực 
cắt thấp. 
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(72) Harukazu MAEGAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bánh cắt lưỡi cắt ngoài và phương pháp chế tạo bánh cắt này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bánh cắt lưỡi cắt ngoài có đế dạng đĩa mỏng hình khuyên và phần 
lưỡi gồm các hạt mài kết dính được tạo ra trên chu vi của đế. Phần lưỡi có các phần bên 
theo chiều rộng, mồi phần có các rãnh kéo dài từ chu vi trong đến chu vi ngoài của phần 
lưỡi. Bánh cắt có khả năng gia công cắt ở vận tốc nạp cao trong khi duy trì độ chính xác 
cao và lực cắt thấp. 
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(71) ABLYNX NV  (BE) 

Technologiepark 21, 9052 Ghent-Zwijnaarde, Belgium 
(72) BUYSE Marie-Ange (BE), BOUCNEAU Joachim (BE), CASTEELS Peter (BE), VAN 

HEEKE Gino (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đơn miền biến đổi globulin miễn dịch (ISVD), hợp chất, cấu trúc 

và chế phẩm chứa chúng, phương pháp nhận diện gốc axit amin, 
phương pháp tăng cường độ ổn định của ISVD, axit nucleic mã 
hóa ISVD, vật truyền biểu hiện, vật chủ hoặc tế bào vật chủ và 
phương pháp tạo ra ISVD này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trình tự axit amin, hợp chất và polypeptit gắn kết với yếu tố hoại tử 
khối u alpha (TNF - tumor necrosis factor alpha) ("TNF" hoặc ;"TNF-alphd"). Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến đơn miền biến đổi globulin miễn dịch của chuỗi nặng cải thiện 
(trong bản mô tả này còn được gọi là "ISV's" hoặc "ISVDs") gắn kết với yếu tố hoại tử 
khối u alpha (TNF - tumor necrosis factor alpha), cũng như đề cập đến protein, polypep 
tit và các cấu trúc, hợp chất, phân tử hoặc thực thể hóa học khác mà chứa các ISVD như 
vậy, gọi chung là chất gắn kết TNF. Các khía cạnh, phương án, dấu hiệu, mục đích và 
ưu điểm khác của sáng chế sẽ trở nên rõ ràng đối với người có hiểu biết trong lĩnh vực 
kỹ thuật này khi dựa vào phần mô tả. 
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(72) Min-Su KIM (KR), Young-Hoon SHIN (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị hiển thị cuộn lại được 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hiển thị cuộn lại được. Thiết bị hiển thị cuộn lại được này có 
thể bao gồm tấm nền hiển thị dẻo. Tấm nền hiển thị dẻo này có thể được cuốn hoặc 
được trải ra trên con lăn cuốn tấm nền theo yêu cầu của người dùng, để cải thiện khả 
năng mang vác và khả năng sử dụng không gian. Thiết bị hiển thị cuộn lại được này có 
thể còn bao gồm màng bảo vệ trong suốt được bố trí trên bề mặt hiển thị của tấm nền 
hiển thị dẻo. Trong thiết bị hiển thị cuộn lại được này, thì màng bảo vệ trong suốt này có 
thể được đặt cách khỏi tấm nền hiển thị dẻo. Do đó, thiết bị hiển thị cuộn lại được này 
có thể giảm thiểu sự hư hỏng đối với tấm nền hiển thị dẻo do va đập ngoài. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp bù lại pha tín hiệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử này bao gồm ăng ten thứ nhất được cấu 
hình để truyền phát tín hiệu truyền phát thứ nhất có pha thứ nhất, ăng ten thứ hai được 
cấu hình để truyền phát tín hiệu truyền phát thứ hai có pha thứ hai, bộ thu phát được nối 
điện với ăng ten thứ nhất và ăng ten thứ hai, và bộ xử lý. Bộ thu phát được cấu hình để 
nhận biết tín hiệu truyền phát hồi tiếp thứ nhất bao gồm phần thuộc tín hiệu truyền phát 
thứ nhất và tín hiệu truyền phát hồi tiếp thứ hai bao gồm phần thuộc tín hiệu truyền phát 
thứ hai và tính hệ số tương quan đối với các tín hiệu truyền phát hồi tiếp thứ nhất và thứ 
hai. Bộ xử lý được cấu hình để dự đoán công suất phát xạ được phát xạ từ thiết bị điện tử 
dựa trên ít nhất một phần của hệ số tương quan, điều khiển bộ thu phát điều chỉnh ít 
nhất một trong số pha thứ nhất hoặc pha thứ hai, và thay đổi công suất phát xạ được dự 
đoán bằng giá trị định trước dựa trên hoạt động dùng để điều chỉnh.  
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(11) 60680 
(21) 1-2018-02482 (51) 7 B29D 7/00 

(22) 08.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106119704            13.06.2017    TW 

106123973            18.07.2017    TW 
106140345            21.11.2017    TW 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD   (TW) 

No.32, Sec. 2, Huandong Rd., Shanhua Dist., Tainan City 741, Taiwan  
(72) Naoyasu NOGI  (TW), Tsun-Jen SHIH  (TW), Yueh-Fang LIU  (TW), Sheng-Yi LEE  

(TW), I-Chuan YANG  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khuôn dụng cụ cắt, thiết bị cắt sử dụng khuôn này và phương 

pháp cắt sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn dụng cụ cắt, thiết bị cắt sử dụng khuôn cắt này và phương 

pháp cắt sử dụng thiết bị này. Khuôn dụng cụ cắt bao gồm thành phần mang, và dụng cụ 
cắt dạng mở. Dụng cụ cắt dạng mở kéo dài để tạo ra miệng dạng mở tương ứng với mép 
của màng quang học cắt.  
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(11) 60681 
(21) 1-2018-02487 (51) 7 B01D  53/86,  53/00, B01J  23/00,  

37/00, B01D  53/58,  53/52,  53/02,  
53/56 

(22) 12.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/008901       12.08.2016 (87) WO/2017/099328 15.06.2017 
(30) 10-2015-0175722            10.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2018 
(71) DONGGUK UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION 

FOUNDATION   (KR) 
(Pil-dong, 3-ga, Donggguk University) 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 04620, 
Republic of Korea  

(72) PARK, Jung-Hoon  (KR), KIM, Jung-Ryoel  (KR), KlM, Eun-Ju  (KR), PARK, 
Seong-Kyu  (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Phương pháp loại bỏ oxy từ hỗn hợp khí metan sử dụng chất 

xúc tác khử oxy, chất xúc tác khử oxy dạng perovskit được sử 
dụng cho phương pháp này và thiết bị làm sạch khí bãi rác để 
chuyển đổi trực tiếp metan trong khí bãi rác 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ oxy từ hỗn hợp khí metan sử dụng chất xúc 
tác khử oxy, chất xúc tác khử oxy dạng perovskit được sử dụng và thiết bị làm sạch khí 
bãi rác dùng cho phương pháp này để chuyển đổi trực tiếp khí metan trong khí bãi rác. 
Phương pháp bao gồm các bước: cung cấp chất xúc tác perovskit chứa La1-xSrxCo1-

yFeyO3-δ trong bể phản ứng; gia nhiệt bể phản ứng; và cho hỗn hợp khí mêtan vào bể 
phản ứng khi bể phản ứng đó được nung nóng để loại bỏ oxy khỏi hỗn hợp khí metan 
nhờ sự cháy hoàn toàn của hỗn hợp khí mêtan trong sự có mặt của chất xúc tác 
perovskit. 
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(11) 60682 
(21) 1-2018-02501 (51) 8 G06Q  40/00,  20/00 

(22) 11.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0073385            12.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2018 
(71) KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION  (KR) 

(Anam-dong 5-ga), Korea University, 145, Anam-ro,  Seongbuk-gu, Seoul 02841, 
Republic of Korea 

(72) LEE, Kyung Ho (KR), CHOI, Da Hee (KR), LEE, Jae Hee (KR), OH, Jun Hyoung 
(KR), YOU, Young In (KR), KIM, Chae Woon (KR), LEE, Ju Hyeon (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện giao dịch tài chính bất 

thường và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện giao dịch tài chính bất thường và thiết bị 

cho phương pháp này và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính. Thiết bị này bao 
gồm bộ nhớ trong đó chương trình được cấu hình để phát hiện các giao dịch tài chính 
bất thường được lưu trữ; và bộ xử lý được cấu hình để thực thi chương trình. Khi thực 
hiện chương trình, bộ xử lý thực hiện thao tác xử lý dữ liệu để thu được dữ liệu thanh 
toán, trích xuất ít nhất một chức năng được xác định thích hợp trước từ các kết quả của 
quá trình xử lý trước, và sử dụng chức năng đó được trích xuất để xác định dữ liệu thanh 
toán có tương ứng với giao dịch bất thường hay không thông qua thuật toán học máy 
được xác định thích hợp trước. Sáng chế còn đề xuất phương pháp phát hiện các giao 
dịch tài chính bất thường có tỷ lệ phát hiện cao được đảm bảo cho các mẫu giao dịch bất 
thường mới và thiết bị điện tử cho phương pháp này. 
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(11) 60683 
(21) 1-2018-02524 (51) 7 H01Q  005/307,  005/335,  005/364,  

001/24, H04M  001/02 
(22) 12.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0072888            12.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.   (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea  
(72) Bum Jin CHO  (KR), Jae Bong CHUN  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử bao gồm: hộp chứa có nắp phía sau và kính che quay 
theo hướng rời xa nắp phía sau, bộ bức xạ dạng ống xoắn được bố trí giữa nắp phía sau 
và kính che, ít nhất một bảng mạch in (PCB - printed circuit board) được bố trí giữa bộ 
bức xạ và kính che, mạch truyền thông được bố trí trên PCB và nuôi bộ bức xạ này, chi 
tiết nối thứ nhất, chi tiết nối thứ hai và một hoặc nhiều thành phần.  
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(11) 60684 
(21) 1-2018-02526 (51) 8 F01N  3/035, B01D  53/94, F01N  

3/10 
(22) 13.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/087082            13.12.2016 (87) WO/2017/104668 22.06.2017 
(30) 2015-243228            14.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2018 
(71) ISUZU MOTORS LIMITED  (JP) 

6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 1408722 (JP) 
(72) KAWASHIMA Yukihiro (JP), UEDA Yuuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống lọc khí thải của động cơ đốt trong, và phương pháp 

lọc khí thải của động cơ đốt trong 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lọc khí thải của động cơ đốt trong (1) trong đó bộ thu hạt 

mịn đỡ chất xúc tác (21) được bố trí trong ống xả (15) của động cơ đốt trong (10), bộ 
lọc khí thải, mà đỡ chất xúc tác oxy hóa, không được bố trí ở phía đầu vào của bộ thu 
hạt mịn đỡ chất xúc tác (21), trong ống xả (15), trong đó bộ lọc của bộ thu hạt mịn đỡ 
chất xúc tác (21) được tạo kết cấu bởi bộ lọc một phần, và trong đó chất xúc tác (21b) 
được đỡ trên bộ lọc một phần (21a) là chất xúc tác không có kim loại quý mà không 
chứa kim loại quý.  
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(11) 60685 
(21) 1-2018-02528 (51) 7 D04B 9/00 

(22) 13.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) JP2017-119398    19.06.2017              JP 
(71) ORGAN NEEDLE CO., LTD.   (JP) 

1 Maeyama, Ueda-shi, Nagano-ken 386-1436, Japan  
(72) SUZUKI Teruaki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kim đan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kim đan (10) có thân kim (20) được gắn có thể trượt với rãnh thoi 
(55) của máy đan, thân kim (20) được bố trí phần dựng lên (40) đối diện với hướng trượt 
(D) của kim đan (10). Phần nhô hình viên đạn (41) nhô ra ngoài theo hướng trượt (D) 
của kim đan (10) được tạo ra ở mỗi phần dựng lên (40). Do đó, có thể bố trí kim đan 
trong đó, dòng chảy của dầu bôi trơn có thể được kiểm soát trong suốt quá trình sử dụng 
để dầu bôi trơn được phủ lên toàn bộ kim đan. 
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(11) 60686 
(21) 1-2018-02531 (51) 8 G02B  6/44 

(22) 13.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-117359     15.06.2017       JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) MATSUSHITA Naoki (JP), NAKANISHI Tetsuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ phận nối quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận nối quang trong đó phần bao quanh 
của nhiều sợi thủy tinh uốn cong được phủ liền khối với nhựa. Phương pháp bao gồm 
bước chuẩn bị các khuôn trên và dưới để đúc quanh màng sợi trong đó nhiều sợi thủy 
tinh được bố trí theo hướng sắp xếp xác định. Các khuôn có hai thành được đặt cách 
nhau bởi khoảng cách lớn hơn so với chiều rộng của mảng sợi. Phương pháp còn bao 
gồm bước bố trí quanh mảng sợi các khuôn sao cho mỗi thành được bố trí bên ngoài sợi 
tương ứng của hai sợi thủy tinh mà được bao gồm trong nhiều sợi thủy tinh và được đặt 
ở các phía tương ứng của mảng sợi. Phương pháp còn bao gồm bước cấp nhựa vào trong 
các khuôn.  
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(11) 60687 
(21) 1-2018-02570 (51) 7 H02P  21/00 

(22) 14.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2017-117960         15.06.2017       JP 
(71) TOSHIBA CARRIER CORPORATION   (JP) 

72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8585, Japan  
(72) Akihiro Ishigaya  (JP), Masayuki Yoshimura  (JP), Keiichi Ishida  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ, trong đó giá trị đích của thành phần 
mômen xoắn được hiệu chỉnh theo cách mà phạm vi biến thiên theo tốc độ quay ước 
tính của động cơ (10) được tác động nằm trong giá trị thiết đặt. Khi giá trị đỉnh của 
dòng điện chạy qua động cơ lớn hơn hoặc bằng giá trị cụ thể thứ hai để bảo vệ dòng 
điện, giá trị thiết đặt tăng lên và, khi giá trị đỉnh giảm xuống giá trị nhỏ hơn giá trị cụ 
thể thứ nhất thấp hơn giá trị cụ thể thứ hai hoặc khi khoảng thời gian định trước trôi qua 
trong trạng ở đó giá trị đỉnh thấp hơn giá trị cụ thể thứ hai, tăng giá trị thiết đặt được hủy 
bỏ. 
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(11) 60688 
(21) 1-2018-02575 (51) 8 A44B 19/00 

(22) 14.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106120091     16.06.2017      TW 
(71) 1. CHAO-MU CHOU  (TW) 

4F, No. 14, Alley 11, Lane 123, Sec. 3, Jen Ai Road, Taipei, Taiwan 
2. SHIU-YIN CHENG  (TW) 
1F., No.189, Jichang St., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan 

(72) Chao-Mu CHOU (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khuôn đúc vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo, khóa kéo không thấm 

nước được sản xuất bằng cách sử dụng khuôn đúc này và 
thành phẩm có khóa kéo không thấm nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo bao gồm: nền khuôn, được tạo 
ra có bệ đỡ có bề mặt trên của nó được tạo ra có bề mặt hình cung dính với cặp dải khóa 
đỡ của khóa kéo và được tạo ra có chóp hình cung kéo dài có đỉnh hình nêm nhờ đó có 
thể di chuyển một cách ổn định vào kẽ hở giữa cặp dải khóa đỡ và bề mặt của chóp hình 
cung được tạo ra có cửa phun vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo được nối với ít nhất một máy 
đùn; và vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo được đùn ra từ ít nhất một máy đùn và đi qua cửa 
phun vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo để được phun vào kẽ hở và các khe hở bên trong hai 
đường của các bộ phận ăn khớp được bố trí ở các mép bên trong của cặp dải khóa đỡ, 
trong đó khóa kéo được tạo ra có kết cấu không thấm nước sau khi vật liệu đàn hồi nhiệt 
dẻo bên trong kẽ hở được cắt.  
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(11) 60689 
(21) 1-2018-02580 (51) 7 H04L  25/08, B23G  9/00 

(22) 14.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 10-2017-0075665            15.06.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2018 
(71) ACE TECHNOLOGIES CORPORATION   (KR) 

(Nonhyeon-dong, Namdonggondan 24B5L), 237, Namdongseo-ro, Namdong-gu, 
Incheon, 21634, Republic of Korea  

(72) KOO, Jae Yong  (KR), KIM, Sin Jae  (KR), O, Se Young  (KR), LEE, Sang Yong  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ lọc khoang làm giảm PIMD sử dụng bu-lông có mũ hybrid 

  (57)    Sáng chế này liên quan đến bộ lọc khoang làm giảm PIMD sử dụng bu-lông có mũ 
hybrid, nó được cấu thành bởi: Cavity Housing có đầu nối vào - ra, được phân chia 
thành các khoang có vách ngăn và phần phía trên mở; các bộ cộng hưởng tương ứng với 
mỗi khoang trong Cavity Housing; một tấm trên có các bu lông điều chỉnh tương ứng 
với các bộ cộng hưởng; các lỗ thổi khí tương ứng nằm ở phía bên ngoài của Cavity 
Housing và tấm trên; và các bu lông có mũ hybrid làm bằng 2 chất liệu kim loại và phi 
kim loại kết hợp với nhau tạo ra phản lực cho các lỗ thổi khí. 
Vì vậy, sáng chế này tạo ra bộ lọc khoang làm giảm PIMD sử dụng bu-lông có mũ 
hybrid và lỗ thổi khí được hình thành trong Cavity Housing. Nó có tác dụng hạn chế sự 
phát sinh mảnh vụn kim loại một cách hiệu quả và loại bỏ chúng bằng phương thức thổi 
khí bên trong các khoang. 
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Floor 17, Register Department of JIANGSU HUIFENG BIO AGRICULTURE CO., 
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(72) GU, Guoliang (CN), ZHONG, Hangen (CN), JI, Hongjin (CN), ZHANG, Jie (CN), 
TAI, Shaojie (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng thực vật có tác dụng hiệp 

đồng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm điều hòa sinh trưởng thực vật có tác dụng hiệp đồng. Các 

hoạt chất của chế phẩm này bao gồm hoạt chất A và B, trong đó hoạt chất A là 
thidiazuron, và hoạt chất B là brassinolide hoặc dẫn xuất của nó. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp điều chế và mô tả việc sử dụng chế phẩm này. Các kết quả thử nghiệm 
cho thấy rằng chế phẩm theo sáng chế có thể điều hòa hữu hiệu sự sinh trưởng của thực 
vật, cải thiện khả năng kháng lại bệnh và khả năng chịu được stress, và kích thích cây 
trồng phát triển khỏe mạnh để làm tăng năng suất cây trồng.  
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(11) 60691 
(21) 1-2018-02597 (51) 8 G02B  6/00,  6/125 
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(30) 2017-119451        19.06.2017       JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) NANJO Takuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất sợi quang uốn cong 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp sản xuất sợi quang uốn cong. Thiết bị và 
phương pháp tạo ra sự phân bố nhiệt giữa các bề mặt được chiếu xạ và các bề mặt sau 
của các sợi quang và giữa sợi quang ở giữa và các sợi quang ở cả hai phía đồng đều khi 
tạo ra phần uốn cong bằng cách sử dụng laze hồng ngoại. Thiết bị để sản xuất sợi quang 
uốn cong được tạo ra bằng sợi quang có phần uốn cong bao gồm cơ cấu tạo cong mà giữ 
sợi quang và tạo ra phần uốn cong, cơ cấu nạp sợi mà nạp sợi quang về phía cơ cấu tạo 
cong, cơ cấu nguồn sáng bao gồm nguồn sáng mà phát laze đến phần gồm ngoại biên 
của sợi quang trong đó phần uốn cong được tạo ra, và chi tiết phản xạ sau được bố trí để 
quay mặt vào nguồn sáng có sợi quang được xen kẽ giữa đó.  
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5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, Japan 
(72) NANJO Takuya (JP), NAKANISHI Tetsuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Linh kiện quang học, thiết bị quang học, và phương pháp sản 

xuất linh kiện quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến linh kiện quang học mà được dự tính để ngăn ngừa việc giảm hiệu 

quả sản xuất mà có thể được dẫn đến bằng cách mài dư của linh kiện quang học. Linh 
kiện quang học bao gồm nhiều sợi quang học được bố trí theo hàng và có các mặt đầu 
tương ứng được tạo nghiêng đi so với trục quang của sợi quang học, và cơ cấu giữ mà 
giữ nhiều sợi quang học. Cơ cấu giữ có mặt thứ nhất được hòa nhập với các mặt đầu của 
nhiều sợi quang học, màng phản xạ mà che phủ các mặt đầu của nhiều sợi quang học 
ngoại trừ ít nhất một mặt đầu, và mặt thứ hai mà hình thành bề mặt truyền đối với ánh 
sáng được phản xạ bởi một hoặc cả hai trong số các mặt đầu được phủ và màng phản xạ 
tương ứng.  
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1, Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
(72) Wonse Lee  (KR), Yunkyeong In  (KR), Kwangmin Kim  (KR), Joongsoo Moon  

(KR), Ae Shin  (KR), Jieun Lee  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị bao gồm lớp nền có vùng hiển thị và vùng ngoại vi 
được bố trí bên ngoài vùng hiển thị. Phần thứ nhất của mép của vùng hiển thị có hình 
dạng tròn và vùng ngoại vi bao gồm vùng đế hàn. Thiết bị hiển thị còn bao gồm dây dẫn 
thứ nhất kéo dài theo hướng về phía phần thứ nhất từ vùng đế hàn, và có điểm gián đoạn 
thứ nhất tại đó dây dẫn thứ nhất gián đoạn về mặt vật lý; và dây cầu thứ nhất cho phép 
dây dẫn thứ nhất liên tục về mặt điện ở điểm gián đoạn thứ nhất.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm đáy bảng và bộ hiển thị bao gồm tấm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đáy bảng và bộ hiển thị bao gồm tấm này. Tấm đáy bảng bao 
gồm tấm chính, bộ phận gắn kết được bố trí trên bề mặt đáy của tấm chính và làm lộ ra 
một phần bề mặt đáy của tấm chính, màng bóc được bố trí dưới bộ phận gắn kết, và tấm 
chêm được bố trí giữa màng bóc và bề mặt đáy của tấm chính. Bề mặt đáy của tấm 
chính được phân chia thành khu vực che phủ trong đó bộ phận gắn kết được bố trí và 
khu vực lộ ra mà được làm lộ ra bởi bộ phận gắn kết. Màng bóc được bố trí chồng lên 
khu vực che phủ và khu vực lộ ra, và tấm chêm được bố trí chồng lên khu vực lộ ra.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 1,3,4-thiadiazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có Công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó Q có thể là 5-metylpyridazin-3-yl, 5-
clopyridazin-3-yl, 6-metylpyridazin-3-yl, hoặc 6-flopyridazin-3-yl; R có thể là hydro, 
flo, hoặc metoxy; R1 có thể là hydro, metoxy, diflometoxy, hoặc triflometoxy; và R2 có 
thể là metyl hoặc etyl. Hợp chất có Công thức (I) có thể ức chế glutaminaza, ví dụ, 
GLS1. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ hiển thị 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ hiển thị. Bảng hiển thị có thể bao gồm đường dây dò được 
chồng lên khu vực không hiển thị, các đế hàn dò được nối với đường dây dò, và đường 
dây đầu vào nối đế hàn đầu vào trong số các đế hàn dò với đường dây dò. Đường dây dò 
có thể bao gồm phần thứ nhất, được bố trí ở mức khác với mức của đường dây đầu vào 
và bao gồm đầu được nối với đường dây đầu vào thông qua lỗ tiếp xúc thứ nhất trong 
vùng tiếp xúc thứ nhất, và phần thứ hai, được bố trí ở mức khác với mức của phần thứ 
nhất và được nối với phần thứ nhất thông qua lỗ tiếp xúc thứ hai trong vùng tiếp xúc thứ 
hai. Khoảng cách giữa phần thứ nhất và thứ hai trong khu vực không tiếp xúc có thể nhỏ 
hơn khoảng cách giữa lỗ tiếp xúc thứ nhất và phần thứ hai.  
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(54) Phương pháp đúc chi tiết 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp đúc chi tiết. Phương pháp này có thể bao gồm các bước: 
quay trục vít bên trong ống để ép đùn vật liệu nóng chảy qua miệng vòi phun vào trong 
hốc khuôn để làm đầy hốc khuôn bằng vật liệu nóng chảy; dừng quay trục vít khi hốc 
khuôn được làm đầy bằng vật liệu nóng chảy; theo dõi tham số chỉ báo áp lực trong hốc 
khuôn; và tiếp tục quay trục vít để ép đùn vật liệu nóng chảy bổ sung vào trong hốc 
khuôn khi phát hiện có việc sụt giảm áp lực trong hốc khuôn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy đúc và phương pháp đúc vật đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đúc và phương pháp đúc vật đúc. Máy đúc có thể bao gồm 
nhiều hệ thống đúc (ví dụ các máy ép đùn) để bơm nguyên liệu nóng chảy vào một hoặc 
nhiều hốc khuôn. Các hệ thống đúc có thể bơm cùng một nguyên liệu hoặc các nguyên 
liệu khác nhau vào một hoặc các hốc khuôn. Các hệ thống đúc có thể được điều khiển 
riêng rẽ và/hoặc chung. Phương pháp đúc vật đúc có thể bao gồm bước bơm nguyên liệu 
vào một hoặc nhiều hốc khuôn qua các hệ thống đúc, dừng bơm nguyên liệu vào một 
hoặc các hốc khuôn khi đạt được một hoặc nhiều áp suất được liên kết với các hệ thống 
đúc, và lấy vật đúc ra khỏi một hoặc nhiều hốc khuôn sau khi đạt được một hoặc nhiều 
áp suất. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử bao gồm ăng ten 

  (57)     Thiết bị điện tử được đề xuất. Thiết bị điện tử bao gồm vỏ bao gồm khe, phần tử ăng ten 
thứ nhất kéo dài dọc theo một phần của vỏ, phần tử ăng ten thứ hai được bố trí cách xa ít 
nhất một phần của phần tử ăng ten thứ nhất bởi khe và kéo dài dọc theo phần còn lại của 
vỏ, và mạch truyền thông không dây được bố trí bên trong vỏ và được nối điện với phần 
tử ăng ten thứ nhất. Phần  tử ăng ten thứ nhất được nối điện với phần tử ăng ten thứ hai.  
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(11) 60700 
(21) 1-2018-02677 (51) 8 H01M  2/10,  2/34,  10/48 

(22) 16.12.2015 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2015/085242       16.12.2015 (87) WO2017/104025 22.06.2017 
(71) ELIIY POWER CO., LTD  (JP) 

6-4, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410032 (JP) 
(72) SUGIYAMA, Hideyuki (JP), SATO, Hiroshi (JP), SAWADA, Takeshi (JP), 

MIYAUCHI, Kazutoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) ắc quy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ắc quy (30) trong đó có thể ngăn sự hại bất kỳ đến bộ kiểm soát ắc 
quy (3) ngay cả nếu dung dịch rò rỉ ra khỏi ngăn cực (6) tạo ra ăc quy có độ an toàn cao. 

ăc quy (30) theo sáng chế khác biệt ở chỗ có ngăn cực (5), bộ kiểm soát ắc quy (3) để 
kiểm soát ngăn cực (5), vỏ bảo vệ (2) mà chứa bộ kiểm soát ắc quy (3), và vỏ ngoài (1) 
chứa ngăn cực (5) và vỏ bảo vệ (2), trong đó bên trong của vỏ bảo vệ (2) được làm kín 
khít.  
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(11) 60701 
(21) 1-2018-02686 (51) 8 B60G  7/04 

(22) 19.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/087709            19.12.2016 (87) WO/2017/110708 29.06.2017 
(30) 2015-254858            25.12.2015      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2018 
(71) ISUZU MOTORS LIMITED  (JP) 

6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 1408722 (JP) 
(72) IWASAKI Tetsuya (JP), KAWAGUCHI Kyouichi (JP), KOMAKI Yoshihiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ phận chặn chống va đập 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận chặn chống va đập. Rầm chia cao su chống va đập (6) bao 
gồm chi tiết gắn, chi tiết cố định cao su, và cặp chi tiết trung gian (26, 27). Chi tiết gắn 
được cố định ở vị trí với trạng thái của bề mặt tiếp xúc với bề mặt đối diện phía trục. 
Cặp chi tiết trung gian (26, 27) có hình dạng tương tự, và được gắn cố định với chi tiết 
gắn và phần tấm đệm (23) của chi tiết cố định cao su ở trạng thái được kẹp giữa chi tiết 

gắn và phần tấm đệm (23). ở trạng thái lắp đặt bộ phận chặn mà trong đó chi tiết gắn 
được cố định với bề mặt đối diện với thân xe, cặp chi tiết trung gian (26, 27) có hình 
dạng đều dọc theo chiều dọc giữa chi tiết gắn và phần tấm đệm (23) trong mặt cắt ngang 
kín (38) về cơ bản là vuông góc với hướng dọc. Cao su chống va đập được cố định với 
chi tiết cố định cao su theo cách như vậy để đối diện với bề mặt đối diện phía trục từ 
phía trên ở trạng thái lắp đặt bộ phận chặn.  
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(11) 60702 
(21) 1-2018-02698 (51) 8 H04L  12/28 

(22) 21.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/102802       21.10.2016 (87) WO2017/177648 19.10.2017 
(30) 201610221721.4            11.04.2016    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2018 
(71) FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

No. 67 SBI Venture Street, East Lake High-tech Zone Wuhan, Hubei 430074, P. R. 
China 

(72) TONG, Zhenyu (CN), MA, Hongbin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp tạo sự tương thích cho mạng nội bộ ảo tích hợp 

và giao diện mạng nội bộ ảo trong hệ thống mạng truy cập vô 
tuyến trên nền giao thức Internet 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo sự tương thích cho mạng nội bộ ảo tích hợp 
SUPER VLAN (SUPER Virtual Local Area Network) và giao diện mạng nội bộ ảo 
VLANIF (VLAN Interface) trong hệ thống mạng truy cập vô tuyến trên nền giao thức 
Internet IPRAN (Internet Protocol Radio Access Network), liên quan đến các thiết bị 
truyền IP và dữ liệu. Phương pháp bao gồm: bước 1: tạo mạng nội bộ ảo VLAN (Virtual 
Local Area Network); bước 2: định rõ loại VLAN là mạng nội bộ ảo con SUB VLAN 
(SUB Virtual Local Area Nework) hay VLAN thông thường (COMMON VLAN), thực 
hiện bước 3 nếu là COMMON VLAN, và thực hiện bước 5 nếu là SUB VLAN; bước 3: 
gắn COMMON VLAN với cổng giao tiếp Ethernet lớp 2; bước 4: tạo giao diện 
VLANIF, định cấu hình các thuộc tính lớp 3 của VLANIF, và hoàn thành việc định cấu 
hình; bước 5: gắn SUB VLAN với cổng giao tiếp Ethernet lớp 2; bước 6: tạo lại VLAN, 
và định rõ loại VLAN là SUPER VLAN; bước 7: gắn SUB VLAN vào SUPER VLAN 
như là VLAN con; và bước 8: định cấu hình thuộc tính lớp 3 của SUPER VLAN, và 
hoàn thành việc định cấu hình. Sáng chế cho phép SUPER VLAN và VLANIF có thể 
tương thích trong hệ thống IPRAN, nhờ đó đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau 
của hệ thống. 
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(11) 60703 
(21) 1-2018-02705 (51) 8 A43B  13/14,  13/18,  13/20 

(22) 22.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/GB2016/053626    22.11.2016 (87) WO2017/089751 01.06.2017 
(30) 1520625.3         23.11.2015      GB 
(71) FITFLOP LIMITED  (GB) 

Eighth Floor, 6 New Street Square, London EC4A 3AQ, United Kingdom 
(72) LILLEY, Kim (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đế (10) dùng cho giày dép, và giày dép bao gồm đế (10) này. Các 
phương án thực hiện ưu tiên của giày dép này có thể mang lại sự thoải mái cho người đi. 
Giày dép bao gồm: đế (10) có lớp (11) làm bằng vật liệu tạo ra vùng phía trước/ngón 
chân (4), vùng giữa bàn chân (5) và vùng gót chân (6), trong đó lớp (11) có bề mặt 
chính thứ nhất (12) đối mặt với bàn chân của người đi và bề mặt chính thứ hai (14) đối 
diện với bề mặt chính thứ nhất; và phương tiện cố định (3) dùng để cố định giày dép với 
bàn chân của người đi sao cho bề mặt thứ nhất của để tiếp xúc với the bàn chân, trong 
đó: vật liệu này có cùng thành phần trong mỗi một trong số vùng phía trước/ngón chân 
(4), vùng giữa bàn chân (5) và vùng gót chân (6); các khoang được tạo trong vùng phía 
trước/ngón chân (4) sao cho mật độ trung bình của vùng phía trước/ngón chân (4) nhỏ 
hơn vùng gót chân (6); và các khoang được tạo trong vùng giữa bàn chân (5) sao cho 
mật độ trung bình của vùng giữa bàn chân (5) nhỏ hơn vùng gót chân (6).  
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(11) 60704 
(21) 1-2018-02712 (51) 8 B62D  33/10,  33/06,  33/067 

(22) 19.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/087761            19.12.2016 (87) WO/2017/110735 29.06.2017 
(30) 2015-254875            25.12.2015     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2018 
(71) ISUZU MOTORS LIMITED  (JP) 

6-26-1, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo 1408722 (JP) 
(72) SATOU Yuusuke (JP), NAGAE Hiroyuki (JP), MORI Mizuki (JP), OKUNO Yutaka 

(JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu thân dưới dùng cho phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thân dưới dùng cho phương tiện giao thông bao gồm phần 
sàn (60), phần sàn này bao gồm khung sàn (13) mà được bố trí trên khung thân phương 
tiện giao thông (2) và ván sàn (14) mà được cố định với khung sàn (13) và dùng làm bề 
mặt sàn. Cặp trái và phải của phần đế của buồng phía trước (4) để đỡ theo kiểu đàn hồi 
từ bên dưới khung sàn (13) ở trước ghế ngồi (7) được đỡ trên bề mặt sàn và cặp trái và 
phải của phần đế của buồng phía sau (5) để đỡ theo kiểu đàn hồi từ bên dưới khung sàn 
(13) phía sau ghế ngồi (7) được bố trí giữa khung thân phương tiện giao thông (2) và 
khung sàn (13). Chi tiết chặn (6) được bố trí phía sau phần đế của buồng phía trước (4) 
và phía trước ghế ngồi (7) ở vị trí giữa khung thân phương tiện giao thông (2) và phần 
sàn (60), được cố định vào khung thân phương tiện giao thông (2), và hạn chế sự di 
chuyển về phía dưới của phần sàn (60) so với khung thân phương tiện giao thông (2).  
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(11) 60705 
(21) 1-2018-02718 (51) 7 B29C  33/00,  33/10,  39/00,  39/26, 

B29D  11/00, B29L  11/00 
(22) 14.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/066695 14.12.2016 (87) WO2017/106371 22.06.2017 
(30) 62/267,178      14.12.2015      US 
(71) VISION EASE, LP   (US) 

7000 Sunwood Drive NW, Ramsey, Minnesota 55303, United States of America  
(72) OLUND, David  (US), SEEWATTANANGKOON, Sarawuth  (TH), VU, Hannah  

(US), CHANTHARADET, Ladawan  (TH), PUDSAYAPONG, Pasin  (TH), 
BHAMBRA, Harjit  (US), BROWN, Jeff  (US), BLACKER, Richard  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khuôn đúc thấu kính quang học, phiến và hệ thống đúc thấu 

kính, và phương pháp tạo ra thấu kính quang học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khuôn đúc thấu kính quang học, phiến cũng như hệ thống và 

phương pháp tạo ra các thấu kính quang học hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các phiến 
chức năng quang học.  
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(11) 60706 
(21) 1-2018-02723 (51) 8 A61K  39/395, C07K  16/30,  16/28,  

16/46 
(22) 12.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/066060    12.12.2016 (87) WO2017/106061 22.06.2017 
(30) 62/266,944         14.12.2015      US 
(71) MACROGENICS, INC.  (US) 

9704 Medical Center Drive, Rockville, MD 20850, United States of America 
(72) Leslie S. JOHNSON (US), Gurunadh Reddy CHICHILI (IN), Kalpana SHAH (US), 

Ross LA MOTTE-MOHS (US), Paul A. MOORE (GB), Ezio BONVINI (US), Scott 
KOENIG (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân tử đặc hiệu kép có tính phản ứng miễn dịch với PD-1 và 

CTLA-4 và dược phẩm chứa phân tử này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới các phân tử đặc hiệu kép (ví dụ, các kháng thể kép, các kháng thể 

đặc hiệu kép, các phân tử gắn kết hoá trị ba, v.v.) mà có ít nhất một vị trí gắn kết epitop 
đặc hiệu miễn dịch đối với epitop của PD- 1 và ít nhất một vị trí gắn kết epitop đặc hiệu 
miễn dịch đối với epitop của CTLA-4 (nghĩa là, "phân tử đặc hiệu kép PD-1 x CTLA-
4"). Các phân tử đặc hiệu kép PD-1 x CTLA-4 của sáng chế có khả năng gắn kết đồng 
thời với PD-1 và với CTLA-4, cụ thể là các phân tử này được sắp xếp trên các bề mặt 
của các tế bào của người. Sáng chế đề cập tới các dược phẩm chứa các phân tử đặc hiệu 
kép PD-1 x CTLA-4 này, và tới các phương pháp bao gồm việc sử dụng các phân tử đặc 
hiệu kép này để điều trị bệnh ung thư và các bệnh và tình trạng bệnh lý khác. Sáng chế 
cũng đề cập tới các phương pháp sử dụng các phân tử đặc hiệu kép PD-1 x CTLA-4 này 
để kích thích một đáp ứng miễn dịch.  
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(11) 60707 
(21) 1-2018-02755 (51) 8 C07D  417/14, A61K  31/433, A61P  

35/00 
(22) 30.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/079253 30.11.2016 (87) WO2017/093301 08.06.2017 
(30) 62/260,784      30.11.2015      US 
(71) 1. ASTRAZENECA AB  (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden 
2. CANCER RESEARCH TECHNOLOGY LIMITED  (GB) 
Angel Building, 407 St John Street, London EC1V 4AD, United Kingdom 

(72) FINLAY, Maurice, Raymond, Verschoyle (GB), PERKINS, David, Robert (GB), 
NISSINK, Johannes, Wilhelmus, Maria (NL), RAUBO, Piotr, Antoni (GB), SMITH, 
Peter, Duncan (GB), BAILEY, Andrew (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 1,3,4-thiađiazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của chúng. Q có thể là pyriđazin-3-yl, 6-flopyriđazin-3-yl; R1 có 
thể là H; mỗi R2 và R3 có thể độc lập là C1-C6 alkyl, hoặc R2 và R3 cùng với nhau là - 
(CH2)3-; hoặc R2 và R3 cùng với nhau có thể là -(CH2)2-; và R3 có thể là -CH3; R4 là halo, 
-CH3, -OCH3, -OCHF2, -OCF3 hoặc -CN; và n có thể bằng 0, 1, hoặc 2. Hợp chất có 
công thức (I) có thể ức chế glutaminaza, ví dụ, GLS1. 
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(11) 60708 
(21) 1-2018-02821 (51) 7 G03B  43/00, H04N  17/00 

(22) 24.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/013595       24.11.2016 (87) WO2017/095071 08.06.2017 
(30) 10-2015-0169269            30.11.2015    KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
(71) ISC CO., LTD.  (KR) 

6F, 215, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 13217, Republic of 
Korea  

(72) CHUNG, Young Bae  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra môđun camera 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra môđun camera và, cụ thể hơn, đề cập đến thiết bị 
kiểm tra môđun camera có chứa: khối thanh mà được làm di chuyển về phía trước nhờ 
xy lanh khí nén, và phần cơ cấu đẩy mà được lắp đặt ở khối thanh và ép khối chốt pogo 
để làm di chuyển khối chốt pogo đến vị trí mà khối chốt pogo này tiếp xúc với môđun 
camera.  
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(11) 60709 
(21) 1-2018-02823 (51) 7 C07D  495/04 

(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/015536    30.12.2016 (87) WO2017/116193 06.07.2017 
(30) 10-2015-0190854         31.12.2015      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.   (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536, Republic of Korea  
(72) JUNG, Jae Hyuk  (KR), BAEK, Jong Ouk  (KR), JUNG, Sun Young  (KR), KWAK, 

Eun Joo  (KR), KIM, Hee Cheol  (KR), HA, Tae Hee  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất thienopyrimidin ở dạng tinh thể 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất A-(3-(2-(4-(4-metylpiperazin-1- 
yl)phenylamino)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yloxy)phenyl)acrylamit ở dạng tinh thể, và 
dược phẩm chứa nó. Hợp chất ở dạng tinh thể này có thể được sử dụng dễ dàng để điều 
chế dược phẩm chứa nó làm thành phần hoạt tính.  
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(21) 1-2018-02824 (51) 8 B62D  21/02, B60G  21/055 
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(86) PCT/JP2016/088807            27.12.2016 (87) WO2017/119349 13.07.2017 
(30) 2016-000129            04.01.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2018 
(71) ISUZU MOTORS LIMITED  (JP) 

6-26-1, Minami-Oi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8722 Japan 
(72) Kengo OKADA (JP), Yuuki TANIKAWA (JP), Kouji NAGASAWA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ phận đỡ bộ ổn định và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề suất bộ phận đỡ bộ ổn định (500) có thể đỡ vững chắc bộ ổn định bằng cách 
sử dụng khung thân phương tiện giao thông có tiết diện dạng chữ U vuông có phần giá 
treo (bộ phận thứ nhất (510), bộ phận thứ hai (520) và phần cố định bộ phận (540)) liên 
kết thân dầm (112) và mép phía dưới (113) của thanh dầm bên (110) từ bên dưới, và lắp 
vào thân dầm (112) theo hướng chiều dày của nó. Bộ phận đỡ bộ ổn định (500) còn có: 
phần cố định thân dầm (530) cố định phần giá treo được cố định vào thân dầm (112) tại 
vị trí mà phần giá treo lắp vào thân dầm (112); và phần liên kết bộ ổn định (550) liên kết 
bộ ổn định (400) vào phần giá treo. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương tiện giao 
thông có chứa bộ ổn định (400) này.  
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(11) 60711 
(21) 1-2018-02829 (51) 8 A41D  3/00,  27/28 

(22) 29.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2016/056542       29.10.2016 (87) WO2017/093824 08.06.2017 
(30) 62/262,163       02.12.2015      US 
(71) GEOX S.P.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro, 16, Biadene di Montebelluna, Italy 
(72) MORETTI POLEGATO, Mario (IT), BERGAMIN, Mirco (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu quần áo thông gió và thông hơi được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu quần áo thông gió và thông hơi bao gồm lớp trong (11, 
111) đối diện với cơ thể của người mặc và kéo dài theo ít nhất một phần của quần áo, 
lớp đệm trung gian (12, 112) cùng với lớp trong (11, 111) tạo thành khoảng trống thứ 
nhất (13, 113) và lớp ngoài (14, 114) có các lỗ thông khí (15, 115) để không khí đi vào 
từ bên ngoài và/hoặc để không khí nóng ẩm thoát ra từ bên trong quần áo, và cùng với 
lớp trung gian (12, 112) tạo thành khoảng trống thứ hai (16, 116). Lớp đệm trung gian 
(12, 112) bao gồm ít nhất trong một hoặc nhiều vùng, ít nhất một đệm có rãnh (18, 18', 
118) để dẫn không khí nóng ẩm và không khí nêu trên ra bên ngoài. 
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(21) 1-2018-02842 (51) 7 C07D  495/04,  403/12,  403/10, 

A61K  31/519,  31/496 
(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/015535  30.12.2016 (87) WO2017/116192 06.07.2017 
(30) 10-2015-0190853       31.12.2015      KR 

10-2016-0065977       27.05.2016      KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.   (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18536, Republic of Korea  
(72) BAEK, Jong Ouk  (KR), JEON, Ji Young  (KR), OH, Hee Sook  (KR), KIM, Hee 

Cheol  (KR), JANG, Sun Young  (KR), HA, Tae Hee  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dạng tinh thể của muối hydroclorua của hợp chất 

thienopyrimidin và dược phẩm chứa nó 
  (57)  Sáng chế đề cập đến dạng tinh thể của muối hydroclorua của N-(3-(2-(4-(4-

methylpiperazin-1-yl)phenylamino)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yloxy)phenyl)ae rylamit, 
và dược phẩm chứa nó. Dạng tinh thể của muối hydroclorua của hợp chất có thể được sử 
dụng dễ dàng để điều chế dược phẩm chứa nó làm thành phần hoạt tính. 
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(11) 60713 
(21) 1-2018-02844 (51) 7 G06F  3/0488 

(22) 17.12.2015 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2015/097736      17.12.2015 (87) WO2017/101077 22.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) ALCATEL LUCENT   (FR) 

Nokia Paris-Saclay, Route de Villejust, 91620 Nozay, France  
(72) WANG, Zhi  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp nâng cao tính bảo mật truy cập vào 

các thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị nâng cao tính bảo mật truy cập vào các thiết bị, ví dụ, thiết 

bị điện tử di động như điện thoại thông minh, thiết bị này có màn hình cảm ứng, bộ xử 
lý và bộ nhớ. Bộ nhớ được ghép nối với bộ xử lý, sao cho bộ xử lý có thể gọi ra các lệnh 
và dữ liệu từ bộ nhớ. Bộ nhớ chứa các lệnh để khi được thực thi sẽ tạo cấu hình bộ xử lý 
để thực hiện hai bước mở khóa. Trong bước mở khóa thứ nhất, bộ xử lý phát hiện sơ đồ 
mở khóa thứ nhất dựa trên không gian tọa độ thứ nhất của màn hình cảm ứng. Trong 
bước mở khóa thứ hai, bộ xử lý phát hiện sơ đồ mở khóa thứ hai dựa trên không gian tọa 
độ thứ hai của màn hình cảm ứng là không gian tọa độ biến dạng từ không gian tọa độ 
thứ nhất của màn hình cảm ứng. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến phương pháp nâng 
cao tính bảo mật truy cập vào các thiết bị. 
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(11) 60714 
(21) 1-2018-02846 (51) 8 A44B  19/34 

(22) 02.12.2015 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2015/083909            02.12.2015 (87) WO2017/094145 08.06.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) HOSOKAWA, Yusuke (JP), FUKUDA, Yuko (JP), SHO, Yoshiyuki (JP), HIMI, 

Naoyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận dải dùng cho khóa kéo trượt, khóa kéo trượt và 

phương pháp sản xuất bộ phận dải  
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận dải (20, 30, 40, 50, 60) dùng cho khóa kéo trượt bao gồm 

thân dải (23) và phần dây lõi (24, 24a, 24b, 54a, 54b, 64) được bố trí trên phần mép bên 
dải (22, 32, 42, 62) của thân dải (23) dọc theo hướng chiều dài. Phần dây lõi (24, 24a, 
24b, 54a, 54b, 64) được tạo ra bằng cách gắn cố định bộ phận dây (25, 25a, 25b) trên 
phần mép bên dải (22, 32, 42, 62) dọc theo hướng chiều dài bằng cách may bằng máy. 
Bộ phận dây (25, 25a, 25b) được gắn cố định tuyến tính sao cho ít nhất một sợi chỉ dùng 
cho máy may đi ngang qua trong khi tiếp xúc với bề mặt theo chu vi ngoài của bộ phận 
dây (25, 25a, 25b) mà không bị xuyên qua bởi chỉ phía kim (26, 56, 66) của máy may. 
Do vậy, do phần dây lõi (24, 24a, 24b, 54a, 54b, 64) có thể dễ được tạo ra bằng cách 
gắn cố định bộ phận dây (25, 25a, 25b) to thân dải (23) có các tính chất như mong 
muốn ở giai đoạn sau đó, các bộ phận dải có giá trị bổ sung có thể được sản xuất dễ 
dàng với chi phí tương đối thấp. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo trượt và phương pháp sản xuất bộ phận dải. 
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(71) 1. NOVOZYMES BIOAG A/S   (DK) 
Krogshoejvej 36, DK-2880 Bagsvaerd, Denmark  
2. MONSANTO TECHNOLOGY LLC   (US) 
800 North Lindbergh Blvd, Mail Zone EINA, St. Louis, Missouri 63167, United States 
of America  

(72) GREENSHIELDS, Dave  (CA), MARTIN, Vincent  (US), SELNESS, Shaun Raj  (US), 
HAN, Hui  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chất nhiễm truyền không trong nước, nguyên liệu 

nhân giống cây trồng được phủ, cây trồng nảy mầm từ 
nguyên liệu nhân giống cây trồng được phủ này và phương 
pháp làm tăng sự sinh trưởng cây trồng, tăng độ dung chịu 
ứng suất ở cây và/hoặc tăng năng suất cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần chất nhiễm truyền không trong nước và phương pháp tăng 
cường khả năng sống và/hoặc độ ổn định của bào tử vi sinh vật trong hợp phần chất 
nhiễm truyền này. Theo một số phương án, hợp phần chất nhiễm truyền theo sáng chế 
có chứa bào tử vi sinh vật, một hoặc nhiều chất phân tán, một hoặc nhiều chất bảo vệ và 
chất mang lỏng không trong nước.  
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2. MONSANTO TECHNOLOGY LLC   (US) 
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of America  

(72) GREENSHIELDS, Dave  (CA), WOODS, Kristi  (US), SELNESS, Shaun Raj  (US), 
HAN, Hui  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chất chủng ngừa chứa nước có chứa polyetylen 

glycol, vật liệu nhân giống cây được bao, cây nảy mầm từ vật 
liệu nhân giống cây được bao này và phương pháp làm tăng sự 
sinh trưởng cây trồng, tăng độ dung chịu ứng suất ở cây 
và/hoặc tăng năng suất cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chất chủng ngừa chứa nước và phương pháp tăng cường tỷ lệ 
sống sót và/hoặc tính ổn định của bào tử vi khuẩn trong chế phẩm chất chủng ngừa. 
Theo một số phương án, chế phẩm chất chủng ngừa chứa nước theo sáng chế chứa bào 
tử vi khuẩn, một hoặc nhiều chất phân tán, một hoặc nhiều chất bảo vệ, một hoặc nhiều 
chất phụ gia chứa nước và chất mang lỏng không chứa nước.  
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(72) LEVER, Sarah (GB), NARJES, Frank (DE), OLSSON, Roine, Ingemar (SE), VON 

BERG, Stefan (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất isoindol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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LECLERE, Sherry, L.  (US), Ql, Qungang  (CA), SHAO, Aihua  (US), THAI, Kwan, 
Y.  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp, cấu trúc ADN, thực vật hoặc bộ phận 

của thực vật chuyển gen chứa phân tử ADN tái tổ hợp này, 
phương pháp sản xuất thực vật chịu được chất diệt cỏ và 
phương pháp kiểm soát sự tăng trưởng của cỏ dại trong môi 
trường tăng trưởng cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phân tử ADN tái tổ hợp và các cấu trúc hữu ích để đem lại quá 
trình định vị trong tế bào gen được chuyển của các protein có hiệu quả ở các thực vật 
chuyển gen. Sáng chế còn đề xuất các phân tử ADN tái tổ hợp và các cấu trúc dùng để 
đem lại khả năng kháng hoặc khả năng chống chịu chất diệt cỏ cho thực vật, cũng như 
thực vật biểu hiện khả năng chống chịu chất diệt cỏ và các phương pháp dùng để sản 
xuất hoặc sử dụng thực vật như vậy.  
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(KR), JUNG, Sung Youb (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp có tác dụng kéo dài và dược phẩm chứa thể tiếp 

hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp tác dụng kéo dài chứa peptit chủ vận đặc hiệu đồng 

thời thụ thể glucagon, thụ thể peptit tương tự glucagon 1 (glucagon like peptide 1- GLP- 
1), và thụ thể polypeptit kích thích sản sinh insulin phụ thuộc glucoza (glucose- 
dependent insulinotropic polypeptide-GIP) và dược phẩm chứa thể tiếp hợp này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thải độc dùng qua đường miệng và quy trình sản 

xuất chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm thải độc dùng qua đường miệng, khác biệt ở chỗ, chế 

phẩm này chứa các cuống cụm hoa đã được làm khô từ cây hồ tiêu, mà tuỳ ý được 
nghiền và tùy ý được sàng và/hoặc chiết phẩm lỏng hoặc khô từ cuống cụm hoa hồ tiêu 
này. Cuống cụm hoa hồ tiêu này được chọn từ các cuống cụm hoa của cây hồ tiêu Piper 
nigrum hoặc Piper longum, cụ thể hơn là cuống cụm hoa của cây hồ tiêu từ vùng Kam-
pốt của Cam-pu-chia. Thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung hoặc thực phẩm tăng cường 
hoặc sản phẩm ăn kiêng chứa chế phẩm này được dùng để thúc đẩy sự đào thải chất có 
hại ra khỏi cơ thể, đặc biệt là qua gan.  
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(72) IWATA, Koushi (JP), SHIBUTANI, Tadao (JP), KIDO, Satoshi (JP), MORI, Daisuke 

(JP), YOSHIOKA, Hidenori (JP), NAKATA, Hikaru (JP), ISHIMARU, Akiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất phenylimidazol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất phenylimidazol hoặc muối dược dụng của nó có công thức 
chung (1): 

 

 
 

Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(72) LE HIR DE FALLOIS, Loic, (US), PACOFSKY, Gregory (US), LONG, Alan (US), 

MENG, Charles Q. (US), LEE, Hyoung, Ik (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất depsipeptit có tác dụng trừ giun sán và chế phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất depsipeptit vòng có công thức (I): 

 

 
 

Hợp chất này có tác dụng trừ giun sán. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm 
chứa hợp chất này. 
    

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
166 
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164 83 Stockholm, Sweden 
(72) LIN, Xingqin (CN), SHOKRI RAZAGHI, Hazhir (IR), BERGMAN, Johan Mikael 

(SE), SUI, Yutao (SE), GROVLEN, Asbjorn (NO), ADHIKARY, Ansuman (IN), 
BLANKENSHIP, Yufei (US), WANG, Yi-Pin Eric (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp được thực hiện bởi thiết bị không dây để truy cập 

mạng truyền thông, phương pháp kích hoạt việc truy cập 
mạng của thiết bị không dây đến mạng truyền thông, thiết bị 
không dây và nút mạng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng truyền thông được truy cập bởi thiết bị không dây kết hợp với 
tầng bao phủ được lựa chọn từ tập các tầng bao phủ. Thiết bị không dây thực hiện 
phương pháp bao gồm bước bắt đầu việc truy cập mạng đến mạng truyền thông bằng 
cách truyền chuỗi mở đầu dùng cho việc truy cập ngẫu nhiên trên kênh truy cập ngẫu 
nhiên vật lý trong suốt cơ hội bắt đầu được xác định bởi tầng bao phủ của thiết bị không 
dây. Mỗi tầng bao phủ có thể được kết hợp với số lượng duy nhất các đoạn lặp của việc 
truyền chuỗi mở đầu. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp được thực hiện bởi thiết bị 
không dây để truy cập mạng truyền thông, phương pháp kích hoạt việc truy cập mạng 
của thiết bị không dây đến mạng truyền thông và nút mạng. 
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Khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 
(72) Quách Hoàng Phong  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình nuôi tôm sử dụng men vi sinh và thảo dược 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình nuôi tôm sử dụng men vi sinh và thảo dược bao gồm các 
bước: thiết kế ao nuôi, chọn tôm giống, xử lý môi trường nước, thả tôm giống, quản lý 
tôm giống, quản lý cho ăn và quản lý nước nuôi.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý tẩy giặt và phương pháp xử lý vải dệt gia dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt làm trắng và làm sáng gia dụng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Túi có ống hút bên trong có chức năng ngăn ngừa phần dư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến túi có ống hút bên trong, mà chứa chất lỏng trong khoảng trống 
giữa vật liệu tấm thứ nhất (101) và vật liệu 
tấm thứ hai (102), các mép của các tấm này 
được hàn, và trong đó ống hút (111) được 
tích hợp sẵn. Đường đáy (120) tại đó vật liệu 
tấm thứ nhất (101) và vật liệu tấm thứ hai 
(102) gặp nhau ở phần đáy bên trong túi có 
độ dốc thẳng về phía trên từ điểm đáy (121) 
để tạo thành hình tam giác ngược giữa điểm 
đáy (121) và độ dốc thẳng về phía trên. 
Ngoài ra, đầu dưới (111A) của ống hút (111) 
được bố trí ở điểm đáy (121), và đầu dưới 
của ống hút được gắn vào vật liệu tấm thứ 
nhất (101) hoặc vật liệu tấm thứ hai (102) để 
duy trì vị trí của đầu dưới của ống hút.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất amin dạng vòng, thuốc chứa dẫn xuất này, chất đối 

kháng thụ thể mồ côi gama liên quan đến retinoit, và chất trị 
liệu hoặc ngăn ngừa bệnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất mới có hoạt tính đối kháng thụ thể mồ côi  liên quan đến 
retinoit và thể hiện tác dụng trị liệu hoặc tác dụng ngăn ngừa đối với các bệnh tự miễn 
như bệnh đa xơ cứng hoặc bệnh vảy nến hoặc bệnh dị ứng, bao gồm bệnh viêm da dị 
ứng hoặc bệnh tương tự, như viêm da do tiếp xúc hoặc viêm da cơ địa. Sáng chế đề xuất 
dẫn xuất amin vòng được biểu diễn bởi công thức dưới đây hoặc muối dược dụng của 
nó. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất điều biến thụ thể glutamat hướng chuyển hóa 7 (mGluR7), 

quy trình điều chế và dược phẩm chứa chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) và muối dược dụng của hợp chất này, 

 

 
 

trong đó R1, R2, R3, R4a và R4b là như được xác định trong bản mô tả, quy trình điều chế 
hợp chất này, dược phẩm chứa nó dùng để điều trị bệnh. Hợp chất có công thức (I) này 
là chất điều biến thụ thể glutamat hướng chuyển hoá 7 (mGluR7). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ kết nối điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ kết nối điện theo sáng chế bao gồm đế (1) và ít nhất một thành 
phần cắt và kết nối (2), các thành phần hoặc từng thành phần cắt và kết nối (2) tạo ra 
lưỡi cắt ban đầu (3) và phần cắt và kết nối (4) và khác biệt ở chỗ, lưỡi cắt ban đầu (3) 
gần với đế hơn phần cắt và nối (4).  
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(72) PARKS, Jessica  (US), ROBERTS, Kira, Bulazel  (US), THAYER, Rebecca, E.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polypeptit tái tổ hợp có hoạt tính diệt sinh vật gây hại và 

phương pháp kiểm soát quần thể sinh vật gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polypeptit tái tổ hợp có hoạt tính diệt sinh vật gây hại. Sáng chế 

cũng đề cập đến chế phẩm có hoạt tính diệt sinh vật gây hại. Chế phẩm bao gồm 
polypeptit được phân lập và tái tổ hợp có hoạt tính diệt sinh vật gây hại, phân tử axit 
nucleic tái tổ hợp và tổng hợp mã hóa polypeptit này, cấu trúc ADN và vectơ chứa phân 
tử axit nucleic này, tế bào chủ chứa vectơ này, và kháng thể đối với polypeptit này. 
Trình tự nucleotit mã hóa polypeptit này có thể được sử dụng trong cấu trúc ADN hoặc 
catxet biểu hiện để biến nạp và biểu hiện trong các sinh vật nghiên cứu. Chế phẩm và 
phương pháp được đề xuất là hữu ích để sản xuất các sinh vật có tính kháng hoặc chống 
chịu sinh vật gây hại được tăng cường. Sáng chế cũng đề cập đến cây và hạt chuyển gen 
chứa trình tự nucleotit mã hóa protein diệt sinh vật gây hại theo sáng chế. Cây này 
kháng côn trùng và các sinh vật gây hại khác. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản 
xuất polypeptit được bộc lộ trong bản mô tả này, và sử dụng polypeptit này để kiểm soát 
hoặc diệt sinh vật gây hại. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và kit để phát hiện 
polypeptit theo sáng chế trong mẫu. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 4-amino-2-(1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl)-6-oxo-6,7-

dihydro-5H-pyrolo[2,3-d]pyrimidin và dẫn xuất (1H-indazol-3-
yl) tương ứng dùng làm chất điều biến cGMP để điều trị bệnh 
tim mạch và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I); 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của nó, trong đó X, Y, Z, R1, R2, R4, Ra; và chỉ số dưới m, p, và q 
là như được mô tả trong bản mô tả này. Các hợp chất theo sáng chế hoặc muối dược 
dụng của nó có thể điều biến việc sản xuất guanosin monophosphat vòng ("cGMP") của 
cơ thể, và nhìn chung thích hợp để trị liệu và phòng ngừa các bệnh có liên quan đến cân 
bằng cGMP bị phá vỡ. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm chứa hợp chất có Công thức 
(I) hoặc muối dược dụng của nó. Hợp chất hoặc muối dược dụng của nó có thể được sử 
dụng trong trị liệu và phòng ngừa các bệnh nêu trên và để bào chế dược phẩm cho mục 
đích này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit obeticholic dạng tinh thể đa hình 

  (57)     Sáng chế đề cập đến axit obeticholic dạng tinh thể A, D, F, G và I. Axit dạng tinh thể 
này là hữu dụng trong việc sản xuất axit obeticholic (cụ thể là tinh chế nó), mà là thuốc 
hữu dụng để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc tình trạng được trung gian bởi FXR, 
bệnh tim mạch hoặc bệnh gan ứ mật, và để làm giảm HDL cholesterol, hạ thấp 
triglyxerit ở động vật có vú, hoặc ức chế chứng xơ hóa. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất hạt để tạo bọt xốp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất hạt để tạo bọt xốp, trong đó các 
hạt xốp được gia nhiệt trong buồng đúc (3) để liên kết các hạt này với nhau, nhờ đó tạo 
ra hạt để tạo bọt xốp. Nhiệt được cung cấp cho hạt xốp được tạo ra từ bức xạ điện từ RF. 
Hạt xốp này được làm bằng polyuretan (PU), polylactat (PLA), polyetylen amit dạng 
khối (PEBA) hoặc polyetylen terephtalat (PET). 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
177 

(11) 60734 
(21) 1-2018-03113 (51) 8 C12N  7/00, A23K  20/195, A61K  

35/76 
(22) 10.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/012904       10.11.2016 (87) WO2017/111304 A1 29.06.2017 
(30) 10-2015-0182590            21.12.2015     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2018 
(71) INTRON BIOTECHNOLOGY, INC.  (KR) 

(Sangdaewon-dong) #701~704, Jungang Induspia, 137, Sagimakgol-ro, Jungwon-gu 
Seongnam-si Gyeonggi-do 13202, Republic of Korea 

(72) YOON, Seong Jun (KR), JUN, Soo Youn (KR), KWON, An Sung (KR), HWANG, 
Soon Hye (KR), KANG, Sang Hyeon (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn Vibrio parahaemolyticus Vib-PAP-1 và chế 

phẩm chứa thể thực khuẩn này 
  (57)    Sáng chế liên quan đến thể thực khuẩn Podoviridae Vib-PAP-1 (Số đăng ký: KCTC 

12817BP) được phân lập từ tự nhiên và có thể đặc dụng tiêu diệt các tế bào Vibrio 
parahaemolyticus, có bộ gen được đại diện bởi trình tự nucleotide SEQ. ID. NO:1, và 
phương pháp để ngăn ngừa và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn vibrio parahaemolyticus sử 
dụng chế phẩm có chứa thành phần hoạt tính là thể thực khuẩn nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Thể thực khuẩn Vibrio parahaemolyticus Vib-PAP-2 và chế 

phẩm chứa thể thực khuẩn này 
  (57)     Sáng chế liên quan đến thể thực khuẩn Vib-PAP-2 (Số đăng ký: KCTC 12910BP) được 

phân lập từ thiên nhiên và có thể đặc dụng tiêu diệt các tế bào Vibrio parahaemolyticus, 
có bộ gen được đại diện bởi trình tự nucleotide SEQ. ID. NO:1, và phương pháp để 
phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn Vibrio parahaemolyticus sử dụng chế 
phẩm có chứa thành phần hoạt tính là thể thực khuẩn nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa bột khô dùng để ổn định thuốc và 

phương pháp điều chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa bột khô của hỗn hợp bao gồm dịch 

chiết Pelargonium sidoides và maltođextrin, và dịch chiết lá Hedera helix. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế dược phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein gắn kết kháng nguyên phân lập được gắn kết đặc hiệu 

với polypeptit của thụ thể peptit ức chế dạ dày của người 
(GIPR), phân tử axit nucleic mã hóa protein, vectơ, tế bào chủ 
chứa phân tử axit nucleic, phương pháp sản xuất và chế phẩm 
chứa protein này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein gắn kết kháng nguyên được phân lập hoặc kháng thể mà 
gắn kết đặc hiệu với polypeptit thụ thể peptit ức chế dạ dày người (GIPR). Sáng chế 
cũng đề cập đến các axit nucleic mã hóa chúng cũng như các vectơ chứa các axit 
nucleic này. Sáng chế còn đề cập đến các tế bào chủ chứa các axit nucleic và các kháng 
thể được sản sinh bởi các tế bào chủ này. Ngoài ra sáng chế còn mô tả các phương pháp 
sản xuất chúng và các chế phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu đóng kín sử dụng cho đồ chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đóng kín (2) bao gồm cổ (3) nhằm để bắt chặt vào đồ chứa 
và bao gồm phần cổ (4) được tạo ra có vành đai hãm (7); nắp đóng kín (14) nhằm để 
được bắt chặt theo cách tháo ra được trên phần cổ (4), nắp đóng kín (14) bao gồm cạnh 
đóng kín (15) và vành bắt chặt (16); và vòng đảm bảo (19) được kết nối vào vành bắt 
chặt (16) bằng các chi tiết dễ đứt gãy (22), vòng đảm bảo (19) bao gồm ít nhất một chi 
tiết hãm có tính đàn hồi (23). Phần cổ (4) và vòng đảm bảo (19) được tạo kết cấu sao 
cho, khi sử dụng, vành đai hãm (7) tạo ra một khoang móc nối hình khuyên (11) trong 
đó ít nhất một chi tiết hãm có tính đàn hồi (23) được tạo phù hợp để được lồng ít nhất 
một phần vào trong khoang này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp dùng làm hoạt chất của chế phẩm bảo vệ thực vật, 

chế phẩm bảo vệ thực vật chứa hỗn hợp này và phương pháp 
sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dùng làm hoạt chất của chế phẩm bảo vệ thực vật, trong đó 
hỗn hợp này bao gồm phần của cây cọ, phần của cây tre, phần của cây trồng thủy sinh, 
bộ phận của cây rừng nhiệt đới, sữa, lông vũ, nước tiểu và/hoặc phân của giun đất, các 
thành phần này đã trải qua quá trình lên men. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế 
phẩm bảo vệ thực vật chứa hỗn hợp này và phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Oligonucleotit và chế phẩm chứa oligonucleotit này 

  (57)    Sáng chế đề xuất oligonucleoit và chế phẩm chứa chúng. Các chế phẩm này hữu dụng 
trong điều trị bệnh và rối loạn liên quan đến tau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tetrahydropyranyl amino-pyrolopyrimidinon và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 

hoặc muối dược dụng, tautome, tiền dược chất, solvat, chất chuyển hóa, chất đa hình, 
chất tương tự hoặc dẫn xuất của nó, mà điều biến hoạt tính của BTK, và dược phẩm chứa 
hợp chất có công thức (I). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để sản xuất liên tục vật kết dính 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sản xuất liên tục. Thiết bị bao gồm nền trong suốt với bức xạ 
quang hóa có bề mặt lớn hơn và nguồn chiếu xạ được cấu tạo để hướng trực tiếp bức xạ 
quang hóa qua nền trong suốt với bức xạ quang hóa ở liều định trước ở vị trí định trước. 
Thiết bị còn bao gồm bộ phận để lắng chế phẩm lên bề mặt lớn hơn của nền trong suốt 
với bức xạ quang hóa và bộ phận để vận chuyển nền trong suốt với bức xạ quang hóa 
hoặc nguồn chiếu xạ tương ứng với nhau.  
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(21) 1-2018-03253 (51) 8 C07K  14/605, A61K  38/26 

(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
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(72) OH Euh Lim (KR), LEE Jong Suk (KR), PARK Young Jin (KR), LIM Chang Ki (KR), 

JUNG Sung Youb (KR), KWON Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất chủ vận hoạt hóa đồng thời ba thụ thể glucagon/GLP-

1/GIP và dược phẩm chứa chất chủ vận này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chủ vận mà hoạt hóa đồng thời ba thụ thể glucagon, thụ thể 

peptit lương tự glucagon 1 (glucagon-like peptit-1 (GLP-1)), và thụ thể polypeptit kích 
thích sản sinh insulin phụ thuộc glucoza (glucose-dependent insulinotropic polypeptit 
(G1P)) và dược phẩm chứa chất chủ vận này. 
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(11) 60744 
(21) 1-2018-03268 (51) 8 D01D  5/098, D04H  3/16 
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(86) PCT/EP2016/081413    16.12.2016 (87) WO2017/129318 03.08.2017 
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Spicher Strasse 46, 53844 Troisdorf, Germany 
(72) NITSCHKE, Michael (DE), SWIATEK, Martin (DE), NEUENHOFER, Martin (DE), 

GEUS, Hans-Georg (DE), FREY, Detlef (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị để tạo ra vải không dệt bằng liên kết sợi từ sợi đơn và 

phương pháp tạo ra vải không dệt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để tạo ra vải không dệt bằng liên kết sợi từ các sợi đơn, 

thiết bị theo sáng chế có ống kéo sợi để kéo các sợi, cơ cấu làm mát để làm mát các sợi 
đã kéo, và cơ cấu kéo để kéo căng các sợi. Đường dẫn trung gian được bố trí giữa cơ cấu 
làm mát và cơ cấu kéo, đường dẫn trung gian có ít nhất hai phần đường dẫn hội tụ được 
bố trí nối tiếp nhau theo hướng di chuyển của sợi. Phần đường dẫn trên theo hướng di 
chuyển của sợi có độ dài ngắn hơn phần đường dẫn dưới. Tỷ số của độ rộng đầu vào BE 
so với độ rộng đầu ra BA của phần đường dẫn phía trước nằm trong khoảng từ 1,5 tới 5,5, 
và tỷ số của độ rộng đầu vào bE so với độ rộng đầu ra bA của phần đường dẫn phía sau 
nằm trong khoảng từ 1 tới 4. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra vải không dệt 
bằng liên kết sợi từ các sợi đơn. 
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(11) 60745 
(21) 1-2018-03269 (51) 8 D01D  5/098, D04H  3/16 

(22) 15.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/081172     15.12.2016 (87) WO2017/129313 03.08.2017 
(30) 16152916.9          27.01.2016      EP 
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(72) NITSCHKE, Michael (DE), SWIATEK, Martin (DE), NEUENHOFER, Martin (DE), 

GEUS, Hans-Georg (DE), FREY, Detlef (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp chế tạo vải không dệt liên kết xe sợi 

từ các sợi đơn liên tục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chế tạo vải không dệt liên kết xe sợi từ các sợi đơn liên tục, 

trong đó trục xe sợi được bố trí để xe sợi cho các sợi đơn và bộ làm mát được bố trí để 
làm mát các sợi đơn. Trên trục xe sợi này, ít nhất một quạt hút rnonome được bố trí đế 
tách hút các khí sinh ra trong quá trình xe sợi. Quạt hút monome có ít nhất hai cửa nạp 
chân không CD được bố trí nối tiếp nhau theo hướng gia công, mỗi cửa kéo dài ngang 
với hướng gia công và trên các phía đối diện của vùng xe sợi. Hai cửa nạp chân không 
CD được bố trí sao cho dòng chảy thể tích cao hơn của khí có thể được tách ra bằng 
cách hút qua một cửa trong số hai cửa nạp chân không CD rồi qua cửa chân không CD 
còn lại trên phía đối diện. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo vải không dệt 
liên kết xe sợi từ các sợi đơn liên tục. 
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(72) YOSHIZAKI Nobuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép được phủ nhựa và phương pháp sản xuất thép được phủ 

nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép được phủ nhựa bao gồm thép, lớp lót mà được bố trí trên bề 

mặt của thép, lớp nhựa uretan được bố trí trên bề mặt của lớp lót, và lớp phủ nhựa trên 
được bố trí trên bề mặt của lớp nhựa uretan. Lớp nhựa uretan bao gồm nhựa uretan, mà 
trong đó dẫn xuất dầu thầu dầu có nhiều hơn hoặc bằng 2,7 nhóm hyđroxyl trên mỗi 
phân tử, thành phần hữu cơ có 2,0 nhóm hyđroxyl trên mỗi phân tử, và isoxyanat được 
polyme hoá. Lớp phủ trên còn bao gồm nhựa acrylic uretan. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp sản xuất thép được phủ nhựa này. 
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(US), BROWNFIELD, Doug  (US), CARROLL, Linda  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng polyme nhiều lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm và phương pháp tạo bề mặt có kết cấu hoặc có hoa 
văn trên màng ép đùn đàn hồi. Cụ thể, sáng chế đề cập đến màng polyme nhiều lớp bao 
gồm lớp polyme thứ nhất bao gồm chất tạo bọt và lớp thứ hai bao gồm nhựa polyme và 
chất tạo hiệu ứng đặc biệt; trong đó chất tạo hiệu ứng đặc biệt phản chiếu qua lớp thứ 
nhất để tạo ra hiệu ứng màu có kết cấu, đa chiều; và trong đó chất tạo bọt của lớp thứ 
nhất nằm ở phía của lớp tnứ nhất mà đối điện với lớp thứ hai.  
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(72) Malgat, Alexandre  (FR), Minzoni, Mirko  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng tạo sol khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng tạo sol khí (10) bao gồm nhiều thành phần được lắp ghép 
ở dạng thanh có phần đầu miệng (70) và phần dầu xa (80) ở phía dòng vào từ phần đầu 
miệng. Các thành phần này bao gồm nền tạo sol khí (20) với thành phần cảm ứng từ kéo 
dài (25) được bố trí theo chiều dọc bên trong nền tạo sol khí. Thành phần nút chặn (90) 
được đặt ở phía dòng vào và liền kề với nền tạo sol khí bên trong thanh. Nhờ đó, thành 
phần nút chặn (90) ngăn chặn sự tiếp xúc vật lý trực tiếp với phần đầu xa của thành phần 
cảm ứng từ kéo dài (25) được bố trí theo chiều dọc bên trong nền tạo sol khí (20). 
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Boege Alle 10-12 2970 Hoersholm, Denmark 
(72) CURIC-BAWDEN, Mirjana (US), LUCIANA JIMENEZ, Luciana (FR), RUNGE, 

Mette Oehrstroem (DK), GUILLOTTE, Karen (FR), JENSEN, Pia Frost (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra sản phẩm sữa lên men và chế phẩm chứa vi 

khuẩn thuộc loài L. casei 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm sữa lên men, phương pháp này bao 

gồm bước thêm vi khuẩn axit lactic vào sữa, trong đó vi khuẩn này chứa Lactobacillus 
casei và ít nhất một chủng vi khuẩn axit lactic khác nữa không thuộc loài Lactobacillus 
casei, trong đó chủng bổ sung này thiếu hụt cơ chế chuyển hóa lactoza nhưng có khả 
năng chuyển hóa một hoặc nhiều hydrat cacbon khác với lactoza có mặt trong sữa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa vi khuẩn thuộc loài L. casei này.  
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Phòng 1206 Tòa nhà CT5 - ĐN1, Mỹ Đình 2, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn Quang Nam  (VN) 
(54) Hệ thống huấn luyện bắn súng sử dụng laze theo dõi được độ 

nghiêng của súng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống huấn luyện bắn súng sử dụng laze theo dõi được độ 

nghiêng của súng bao gồm: hệ thống máy tính để quản lý và mô phỏng các đối tượng 
bắn, được kết nối với ít nhất một máy chiếu để xuất ra đồ họa bắn trên phông chiếu; ít 
nhất một camera để ghi và nhận dạng chùm laze được phát ra; môđun phát laze được lắp 
và cố định vào súng, trong đó môđun phát laze này phát ra ít nhất là hai chùm laze để 
tạo ra ít nhất là hai điểm laze trên mục tiêu bắn sao cho đường nối đi qua hai điểm laze 
này luôn tạo ra một góc chuẩn so với phương thẳng đứng khi súng được đặt thẳng, khi 
camera nhận dạng được hai điểm laze này sẽ tính toán được góc nghiêng so với phương 
thẳng đứng, so sánh với góc chuẩn và đưa ra thông tin về độ nghiêng của súng đối với 
phát bắn tương ứng.  
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(72) NEBOLSIN, Vladimir Evgenievich  (RU), KROMOVA, Tatyana Alexandrovna  (RU) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., LTD) 
(54) Hợp chất amit và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để phòng 

ngừa và điều trị bệnh gây ra bởi virut chứa ARN và/hoặc ADN 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amit, dược phẩm và kit chứa hợp chất này dùng để phòng 

ngừa và điều trị bệnh gây ra bởi virut chứa ARN và ADN. 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
195 

(11) 60752 
(21) 1-2018-03349 (51) 8 D06P  3/54,  5/04,  1/653 
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(72) ELLIS, David John (GB), BROWN, Nicholas (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình loại bỏ thuốc nhuộm còn sót lại ra khỏi vải 

polyeste sau khi nhuộm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ thuốc nhuộm còn sót lại ra khỏi vải polyeste sau 

khi nhuộm bao gồm bước bổ sung dung dịch chứa axit hữu cơ yếu vào vải trong thùng 

nhuộm, tăng nhiệt độ trong thùng này đến nhiệt độ ít nhất 80°C, cho axit phản ứng với 
vải trong thời gian ít nhất 6 phút và loại bỏ tất cả chất lỏng này. 
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MlYAKE Masaki  (JP), HASEBE Yoshiaki  (JP), EGUCHI Masahiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo hạt và phương pháp xử lý nước thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hạt sử dụng bể phản ứng bán liên tục, trong đó: 
chu trình hoạt động của chu trình hoạt động thứ nhất để thực hiện bước xử lý sinh học ở 
tải trọng bùn cặn thứ nhất và sau khi chu trình hoạt động thứ nhất, chu trình hoạt động 
thứ hai để thực hiện bước xử lý sinh học ở tải trọng bùn cặn thứ hai được thực hiện lặp 
lại nhiều lần; tải trọng bùn cặn thứ nhất được thiết lập sao cho nồng độ BOD tan trong 
bể phản ứng bán liên tục tại thời điểm hoàn thành bước xử lý sinh học của chu trình hoạt 
động thứ nhất không giảm xuống giá trị ngưỡng hoặc nhỏ hơn; và tải trọng bùn cặn thứ 
hai được thiết lập sao cho nồng độ BOD tan trong bể phản ứng bán liên tục tại thời điểm 
hoàn thành bước xử lý sinh học của chu trình hoạt động thứ hai bằng hoặc dưới giá trị 
ngưỡng. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý nước thải sử dụng bể xử 
lý sinh học liên tục thực hiện phương pháp xử lý nước thải chứa chất hữu cơ bằng bùn 
cặn sinh học trong khi nước thải được đưa vào liên tục.  
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(11) 60754 
(21) 1-2018-03400 (51) 7 H05K  3/46, H01L  23/12, H05K  

1/02 
(22) 12.01.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/050745     12.01.2016 (87) WO2017/122284 20.07.2017 
(71) MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.   (JP) 

5-14-15, Ogami, Ayase-shi, Kanagawa 252-1104 Japan.  
(72) Tohru MATSUMOTO  (JP), Takuya HASEGAWA  (JP), Kentaro AOKI  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT (BIZCONSULT LAW FIRM) 
(54) Lớp nền gắn linh kiện và phương pháp sản xuất lớp nền gắn 

linh kiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp nền gắn linh kiện điện tử bao gồm: lớp cách điện (5) chứa vật 

liệu nhựa cách điện, linh kiện IC (4) với đầu nối đồng thứ nhất (4b) trên bề mặt thứ nhất 
và đầu nối đồng thứ hai (4d) trên bề mặt thứ hai đối diện bề mặt thứ nhất, linh kiện IC 
được đặt chìm trong lớp cách điện, sơ đồ mạch điện bên ngoài thứ nhất (23) trên bề mặt 
thứ nhất của lớp cách điện, sơ đồ mạch điện bên ngoài thứ hai (24) trên bề mặt thứ hai 
của lớp cách nhiệt đối diện với bề mặt thứ nhất, thanh nối đồng thứ nhất (15) nối đầu 
nối đồng thứ nhất và sơ đồ mạch điện bên ngoài thứ nhất, và kết nối đồng thứ hai (17) 
nối điện thiết bị đầu cuối đồng thứ hai và sơ đồ mạch điện bên ngoài thứ hai, trong đó 
đầu nối đồng thứ nhất và thanh nối đồng thứ nhất được kết nối để tạo thành một bề mặt 
khớp phù hợp với hình dạng bề mặt của đầu nối đồng thứ nhất, và đầu nối đồng thứ hai 
và thanh nối đồng thứ hai được kết nối để tạo thành một bề mặt khớp phù hợp với hình 
dạng bề mặt của đầu nối đồng thứ hai. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất lớp nền gắn linh kiện điện tử. 
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(11) 60755 
(21) 1-2018-03408 (51) 8 A47L  9/28  
(22) 01.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/003524         01.02.2017 (87) WO2017/154420 A1 14.09.2017 
(30) 2016-048098         11.03.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) OKAYAMA Masato (JP), NAKANISHI Kuniyuki (JP), MIURA Yuta (JP), 

UCHIYAMA Wataru (JP), OZEKI Yuji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển dùng cho máy hút bụi tự động, máy hút bụi 

tự động được bố trí thiết bị điều khiển, và hệ thống làm sạch 
được bố trí thiết bị điều khiển dùng cho máy hút bụi tự động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận điều khiển (70) dùng cho máy hút bụi tự động (10) bao 
gồm bộ điều khiển (71) để điều khiển máy hút bụi tự động (10) gồm có bộ phận làm 
sạch (40) và bộ phận hút (60) thu thập rác trên bề mặt sàn. Bộ điều khiển (71) điều 
khiển máy hút bụi tự động (10) dựa vào thông tin về hoạt động của con người trong 
vùng làm sạch đích mà có thể được làm sạch bởi máy hút bụi tự động (10). Điều này 
khiến cho có thể cung cấp thiết bị điều khiển (70) dùng cho máy hút bụi tự động (10) 
mà có thể thu thập rác một cách hiệu quả. 
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(11) 60756 
(21) 1-2018-03411 (51) 7 B41J  15/16,  3/36,  15/04, B65H  

41/00 
(22) 15.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/005423         15.02.2017 (87) WO2017/150184 08.09.2017 
(30) 2016-042590         04.03.2016       JP 
(71) SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

7-1, Shimomeguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo 1530064, Japan  
(72) KATAYAMA, Tamotsu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy in có khả năng tách vật liệu in ra khỏi lớp đế và xuất vật liệu in, 
máy in này bao gồm: lô đế in được tạo kết cấu để nạp, theo đường nạp, lớp đế mà vật 
liệu in dính tạm thời vào đó; đầu in được tạo kết cấu để in lên vật liệu in, đầu in nằm đối 
diện với lô đế in; lô bị động có thể dịch chuyển giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai khác 
với vị trí thứ nhất; chi tiết tách được tạo kết cấu để tách đường nạp của lớp đế và đường 
nạp của vật liệu in; và cơ cấu chống chùng được tạo kết cấu để ngăn ngừa lớp đế không 
bị chùng trong khi lô bị động vẫn dịch chuyển từ vị trí nạp thứ hai sang vị trí nạp thứ 
nhất. Vị trí thứ nhất là vị trí mà ở đó lô bị động đối diện với lô đế in. Lô bị động được 
tạo kết cấu để được dẫn động bởi lô đế in trong khi vẫn tiếp xúc với lớp đế. 
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(11) 60757 
(21) 1-2018-03432 (51) 8 A63B  69/36 

(22) 28.11.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/085086            28.11.2016 (87) WO2017/163486 28.09.2017 
(30) 2016-061010            25.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.08.2018 
(71) GPRO CO., LTD.  (JP) 

5-14-12 Minamitsukaguchi-cho, Amagasaki-shi, Hyogo, 6610012, Japan 
(72) KAWAMOTO Hideaki (JP), Do Viet Manh (VN), Luong Hong Quan (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị phát hiện cú đánh bóng và phương pháp phát hiện bóng 

đã được đánh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện cú đánh bóng bao gồm bộ phận phát hiện sự tồn 

tại của bóng (301) xác định vùng hồng ngoại cụ thể - nơi đặt bóng là vùng tồn tại bóng 
trong nhiều vùng hồng ngoại liền kề nhau. Bộ phận phát hiện sự xuất hiện lần đầu của 
vật thể (302) xác định vùng hồng ngoại ở phía trước và phía sau liền kề với vùng tồn tại 
bóng là vùng hồng ngoại dự định xuất hiện vật thể trước và sau, và xác định vật thể đánh 
bóng có xuất hiện ở vùng nào trong hai vùng hồng ngoại này hay không. Bộ phận phát 
hiện sự xuất hiện lần thứ hai của vật thể (303) xác định xem sau khi vật thể xuất hiện ở 
một trong 2 vùng dự định xuất hiện vật thể trước hoặc sau, vật thể có xuất hiện ở vùng 
hồng ngoại còn lại hay không. Bộ phận xác định sự biến mất của bóng (304) xác định 
liệu bóng đó biến mất trong vùng tồn tại bóng hay chưa khi vật thể đó xuất hiện ở vùng 
dự định xuất hiện vật thể còn lại. Bộ phận phát hiện cú đánh bóng (305) phát hiện rằng 
bóng đó được đánh bởi vật thể khi bóng biến mất khỏi vùng tồn tại bóng và truyền đi tín 
hiệu tri-gơ. 
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(11) 60758 
(21) 1-2018-03466 (51) 8 H01L  23/15,  21/268,  23/14 

(22) 31.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/025392     31.03.2017 (87) WO2017/173281 05.10.2017 
(30) 62/315,913          31.03.2016      US 

62/407,848          13.10.2016      US 
(71) ELECTRO SCIENTIFIC INDUSTRIES, INC.  (US) 

13900 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) SCHRAUBEN, Joel (US), KLEINERT, Jan (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo hạt bằng laze dùng để mạ dẫn điện và bảng 

mạch in 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phôi gia công (100) có tấm nền, chẳng hạn như tấm nền thủy tinh, 

có thể được khắc bởi laze hoặc bởi phương tiện khác để tạo ra các chi tiết được khoét 
lõm (200, 202). Quy trình truyền về phía trước được cảm ứng bằng laze (LIFT) hoặc quy 
trình in kim loại oxit có thể được sử dụng để tác động lên vật liệu hạt (402), chẳng hạn 
như kim loại, trên tấm nền thủy tinh, đặc biệt là vào các chi tiết được khoét lõm (200, 
202). Các chi tiết được khoét lõm được tạo hạt có thể được mạ, nếu mong muốn, bởi các 
kỹ thuật thông thường, chẳng hạn như việc mạ không điện, để tạo ra các chi tiết dẫn 
điện (500) với các đặc tính về điện có thể dự đoán được và tốt hơn. Các phôi gia công 
(100) có thể được nối ở dạng được xếp chồng sao cho các phôi gia công (100) được xếp 
chồng tiếp theo có thể được cải biến tại chỗ. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo 
hạt bằng laze để mạ dẫn điện và bảng mạch in.  
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(11) 60759 
(21) 1-2018-03477 (51) 8 A61K  39/12, C12N  7/00 

(22) 10.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IL2017/050027         10.01.2017 (87) WO2017/118989 13.07.2017 
(30) 62/276,873         10.01.2016      US 

62/352,570         21.06.2016      US 
(71) KOVAX LTD.  (IL) 

Bynet Building, Har Hotzvim Ind. Park., 19 Hartom Street 9777518 Jerusalem, Israel 
(72) DISHON, Arnon (IL), TAL, Shlomit (IL) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Virut gây bệnh ở cá rô phi, chế phẩm sinh miễn dịch chứa  virut 

này và kit dùng để phát hiện bệnh nhiễm virut ở cá rô phi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut ARN phát hiện được ở cá được phân lập và xác định đặc tính. 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp phát hiện virut phân lập được, vacxin chứa virut 
sống đó được giảm độc tính, và vacxin chứa virut đó được làm mất hoạt tính. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
203 

(11) 60760 
(21) 1-2018-03482 (51) 8 A61M  15/00,  11/04, A24F  47/00 

(22) 11.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IL2017/050030      11.01.2017 (87) WO2017/122196 20.07.2017 
(30) 62/277,060         11.01.2016      US 
(71) SYQE MEDICAL LTD.  (IL) 

14 HaTchiya Street,  6816914 Tel-Aviv, Israel 
(72) Perry DAVIDSON (IL), Binyamin SCHWARTZ (IL), Aaron SCHORR (IL), Nimrod 

RESHEF (IL), Eran OREN (IL), Be'eri KATZNELSON (IL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị tạo hơi dùng cho cá nhân 

  (57)     Theo một số phương án, sáng chế đề cập đến thiết bị được tạo kết cấu để giải phóng ít 
nhất một chất từ nguồn nguyên liệu, bao gồm: phần vỏ, nhiều ngăn nguồn nguyên liệu 
được định vị ở vị trí cố định với phần vỏ; nhiều đường dẫn dòng khí, mỗi đường dẫn 
dòng khí được liên kết với ít nhất một ngăn nguồn nguyên liệu; mỗi đường dẫn dòng khí 
được liên kết với ít nhất một bộ phận chặn giúp ngăn không cho dòng khí đi qua đường 
dẫn; và bộ dẫn động được ghép linh hoạt với bộ phận chặn, bộ dẫn động được tạo kết 
cấu để mở đường dẫn dòng khí của ít nhất một ngăn nguồn nguyên liệu để cho phép 
dòng khí đi qua nguồn nguyên liệu bên trong ngăn được chọn. 
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(11) 60761 
(21) 1-2018-03497 (51) 8 G06K  7/10 

(22) 16.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/010643        16.03.2017 (87) WO2017/159781 21.09.2017 
(30) 2016-054937            18.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) UCHIMURA Jun (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quản lý thẻ ghi nhãn, phương pháp quản lý thẻ ghi 

nhãn, và vật ghi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quản lý thẻ gắn nhãn gồm: khối dò tín hiệu mà dò tín hiệu 

được truyền từ thẻ gắn nhãn thứ nhất và gồm dữ liệu được lưu trữ trong thẻ gắn nhãn thứ 
nhất, và dò tín hiệu được truyền từ thẻ gắn nhãn thứ hai và gồm dữ liệu được lưu trữ 
trong thẻ gắn nhãn thứ hai, thẻ gắn nhãn thứ hai khác với thẻ gắn nhãn thứ nhất; và khối 
ghi mà ghi, trong thẻ gắn nhãn thứ hai, dữ liệu dựa trên dữ liệu được lưu trữ trong thẻ 
gắn nhãn thứ nhất. 
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(11) 60762 
(21) 1-2018-03500 (51) 8 C07D  405/14,  401/14,  413/14,  

401/04,  409/14,  451/02,  451/06,  
487/04,  491/044,  491/048, A61K  
31/4439, A61P  35/00 

(22) 10.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/012844    10.01.2017 (87) WO2017/123542 20.07.2017 
(30) 62/277,009         11.01.2016      US 

62/363,534         18.07.2016      US 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) BIGNAN, Gilles (US), CONNOLLY, Peter J. (US), HICKSON, Ian (GB), 

MEERPOEL, Lieven (BE), PANDE, Vineet (NL), ZHANG, Zhuming (US), BRANCH, 
Jonathan (US), ROCABOY, Christian (ES), TRABALON ESCOLAR, Luis B. (ES) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất thiohydantoin được thế dùng làm chất đối kháng 

thụ thể androgen và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó R1 và G là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này để điều trị các chứng rối loạn chịu sự tác động của cơ chế đối 
kháng của một hoặc nhiều loại thụ thể androgen. 
 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
206 

(11) 60763 
(21) 1-2018-03501 (51) 7 G06F  17/30 

(22) 13.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/011465       13.10.2016 (87) WO2017/146338 31.08.2017 
(30) 10-2016-0023403            26.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) ARMIQ CO., LTD.   (KR) 

2F, 6, Samseong-ro 103-gil Gangnam-gu Seoul 06155 Republic of Korea  
(72) KIM, Oxoo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu để tạo thông tin 

chỉ mục, phương pháp và thiết bị phục hồi cơ sở dữ liệu đã lưu 
trữ bao gồm thông tin chỉ mục 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu để tạo thông tin chỉ mục. Theo 
phương án thực hiện ưu tiên của sáng chế, phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu để tạo 
thông tin chỉ mục bao gồm: lựa chọn ít nhất một nhóm bản ghi bao gồm nhiều bản ghi 
từ bảng gốc mà trong đó dữ liệu được lưu trữ, dựa trên thông tin về giá trị trường; lưu trữ 
dữ liệu nén của nhóm được nén được tạo ra cho mỗi nhóm bản ghi và giá trị khóa được 
lưu trữ được gán riêng cho từng dữ liệu nén của nhóm, tương ứng với mỗi nhóm trong số 
ít nhất một nhóm bản ghi trong bảng nén; lưu trữ giá trị trường và giá trị khóa được lưu 
trữ tương ứng với mỗi nhóm trong số ít nhất một nhóm bản ghi trong bảng chỉ mục 
nhóm; và xóa các bản ghi có trong ít nhất một nhóm bản ghi đã chọn từ bảng gốc.  
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(11) 60764 
(21) 1-2018-03502 (51) 7 G06F  17/30 

(22) 13.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/011463       13.10.2016 (87) WO2017/146337 31.08.2017 
(30) 10-2016-0023401            26.02.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2018 
(71) ARMIQ CO., LTD.   (KR) 

2F, 6, Samseong-ro 103-gil Gangnam-gu Seoul 06155 Republic of Korea  
(72) KIM, Oxoo  (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị lưu trữ cơ sở dữ liệu, phương pháp và 

thiết bị phục hồi cơ sở dữ liệu đã lưu trữ 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu. Theo phương án thực hiện ưu tiên 

của sáng chế, phương pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu bao gồm: lựa chọn ít nhất một nhóm 
bản ghi bao gồm nhiều bản ghi từ bảng gốc mà dữ liệu được lưu trữ, dựa trên thông tin 
lựa chọn về ít nhất một giá trị thời gian và giá trị trường; lưu trữ dữ liệu nén của nhóm 
được nén được tạo ra cho mỗi nhóm bản ghi và thông tin lựa chọn tương ứng với dữ liệu 
nén của nhóm, tương ứng với mỗi nhóm trong số ít nhất một nhóm bản ghi được lựa 
chọn; và xóa các bản ghi có trong ít nhất một nhóm bản ghi đã chọn từ bảng gốc. 
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(11) 60765 
(21) 1-2018-03515 (51) 7 B29C  45/32,  45/27 

(22) 24.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/002318            24.01.2017 (87) WO2017/159048 A1 21.09.2017 
(30) 2016-055817            18.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Koichiro MIZUNO  (JP), Tadaharu FUJIMOTO  (JP), Ryota KARlNO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đúc áp lực 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đúc áp lực cho phép làm tăng đường kính đậu rót, và hóa cứng 
và cắt nhựa nóng chảy bên trong đậu rót trong một khoảng thời gian ngắn trong thiết bị 
đúc áp lực bao gồm khoang thứ nhất, khoang thứ hai, và đậu rót nối thông với các 
khoang này.  
Thiết bị đúc áp lực (10) bao gồm khuôn thứ nhất (16) và khuôn thứ hai (24) được bố trí 
hướng vào nhau và có thể dịch chuyển về phía nhau và tách ra khỏi nhau; và khuôn giữa 

(20) được bố trí giữa khuôn thứ nhất (16) và khuôn thứ hai (24). ở trạng thái đóng 
khuôn, vật liệu nóng chảy được điền đầy vào trong khoang thứ nhất (202a) được tạo ra 
giữa khuôn thứ nhất (16) và khuôn giữa (20); khoang thứ hai (202b) được tạo ra giữa 
khuôn thứ hai (24) và khuôn giữa (20); và đậu rót (204) nằm trong khuôn giữa (20) và 
nối thông với khoang thứ nhất (202a) và khoang thứ hai (202b). Khuôn giữa (20) có đậu 
rót (204) ở bên trong và các phần đúc đậu rót (38) và (40) có thể dịch chuyển theo 
hướng mở khuôn. Các phần đúc đậu rót (38) và (40) được làm bằng vật liệu có độ dẫn 
nhiệt cao hơn độ dẫn nhiệt của vật liệu làm khuôn thứ nhất (16) và khuôn thứ hai (24).  
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(11) 60766 
(21) 1-2018-03516 (51) 7 B62J  99/00, B62D  25/16, B62M  

7/02, F02D  9/10, F02M  35/16 
(22) 10.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009678            10.03.2017 (87) WO2017/163930 A1 28.09.2017 
(30) 2016-056349            19.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
(72) Suguru KANDA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe kiểu yên ngựa được bố trí mà có thể bảo vệ cơ cấu 
điều chỉnh lượng không khí nạp khỏi bị, ví dụ, nước bùn đất bẩn lên từ bánh trước và đạt 
được hiệu quả làm mát động cơ.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe kiểu yên ngựa có bộ lọc không khí 
(20) được bố trí ở phía sau bánh trước (WF), động cơ (30) được bố trí ở phía sau bộ lọc 
không khí (20) và có xi lanh (32) nhô về phía trước từ hộp trục khuỷu (31) và đến vị trí 
bên dưới bộ lọc không khí (20), và cơ cấu điều chỉnh lượng không khí nạp (40) được lắp 
vào ống nạp (33) để cấp không khí nạp từ bộ lọc không khí (20) vào động cơ (30) và 
điều chỉnh lượng không khí nạp cần được dẫn vào động cơ (30), nhằm đáp lại thao tác 
của người lái xe. Phần kéo dài (50) mà kéo dài từ bộ lọc không khí (20) về phía sau dọc 
theo thân xe hướng về phía vị trí ở bên dưới cơ cấu điều chỉnh lượng không khí nạp (40) 
và giữa cơ cấu điều chỉnh lượng không khí nạp (40) và mặt trên của xi lanh (32u). Phần 
kéo dài (50) được bố trí trong khoảng không (S1) giữa mặt trên của xi lanh (32u) và bộ 
lọc không khí (20) ở khoảng cách định trước (C1) so với mặt trên của xi lanh (32u).  
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(11) 60767 
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10 2016 212 012.3 01.07.2016 DE 
10 2016 212 013.1 01.07.2016 DE 
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(71) FREEZIO AG  (CH) 
Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, Switzerland 

(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE), Daniel FISCHER (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hốc cắm hộp đựng, hệ thống hộp đựng, máy pha chế đồ uống và 

phương pháp sản xuất đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hộp đựng (1) để sản xuất đồ uống trong máy pha chế đồ 

uống, bao gồm hộp đựng (2) mà có khoang chứa (6) được nạp đầy chất đồ uống (7), và 
hốc cắm hộp đựng (10) mà có thể được kết nối thuận nghịch với hộp đựng, hốc cắm hộp 
đựng (10) này bao gồm khoang trộn (8) và cơ cấu làm trống hộp đựng (34) mà giúp 
chuyển ít nhất một phần chất đồ uống (7) từ khoang chứa (6) vào khoang trộn (8), và 
hốc cắm hộp đựng (10) này bao gồm đường cấp chất lỏng (12) mà mở vào khoang trộn 
(8). Sáng chế cũng đề cập đến hốc cắm hộp đựng (10) của hệ thống hộp đựng (1), máy 
pha chế đồ uống, và phương pháp sản xuất đồ uống (70) tương ứng. 
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(11) 60768 
(21) 1-2018-03525 (51) 8 B67D  1/08 

(22) 12.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/050565     12.01.2017 (87) WO2017/121800 20.07.2017 
(30) 10 2016 200 254.6 12.01.2016 DE 

10 2016 212 012.3 01.07.2016 DE 
10 2016 212 013.1 01.07.2016 DE 
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(71) FREEZIO AG  (CH) 
Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, Switzerland 

(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE), Daniel FISCHER (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hốc cắm hộp đựng, hệ thống hộp đựng, máy pha chế đồ uống và 

phương pháp sản xuất đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hốc cắm hộp đựng (10) để sản xuất đồ uống (70) sử dụng hộp đựng 

(2) mà bao gồm khoang chứa (6) được nạp đầy chất đồ uống (7), có thể lắp hốc cắm hộp 
đựng (10) vào máy pha chế đồ uống (3) và kết nối nó với hộp đựng (2), trong đó hốc 
cắm hộp đựng (10) bao gồm khoang trộn (8) mà có thể tạo kết nối lỏng với khoang chứa 
(6), và đường cấp chất lỏng (12) mà mở vào khoang trộn (8). Sáng chế khác biệt ở chỗ 
hốc cắm hộp đựng (10) bao gồm chi tiết dẫn hướng mũi nhọn (80) và mũi nhọn đục lỗ 
(73) mà được gắn có thể thay đổi vị trí bên trong chi tiết dẫn hướng mũi nhọn (80) đã 
nêu, trong đó mũi nhọn đục lỗ (73) có thể được thay đổi giữa vị trí được xếp lại trong đó 
mũi nhọn đục lỗ (73) nằm cách xa chi tiết bịt kín (18) của hộp đựng (2), và vị trí được 
khai triển trong đó mũi nhọn đục lỗ (73) đã nêu đục thủng chi tiết bịt kín (18) và nhô 
vào khoang chứa (6). Thành bên ngoài của mũi nhọn đục lỗ (73) bao gồm ít nhất một 
rãnh bên (71) để đưa chất đồ uống (7) về phía khoang trộn (8) khi chi tiết bịt kín (18) đã 
được đục thủng. 
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(71) FREEZIO AG  (CH) 
Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, Switzerland 

(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE), Daniel FISCHER (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hộp chứa để chứa chất nền đồ uống hoặc thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa để chứa chất nền đồ uống hoặc thực phẩm có chứa khu 
vực thành, một đầu của nó kết nối với khu vực kết nối, mà được đóng kín cụ thể là bằng 
màng, và đầu đối diện của nó được bố trí khu vực đáy, khu vực thành và tùy ý khu vực 
đáy chứa khoang mà tiếp nhận chất nền đồ uống và/hoặc thực phẩm. 
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(11) 60770 
(21) 1-2018-03528 (51) 8 B67D  1/08 

(22) 12.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/050566     12.01.2017 (87) WO2017/121801 20.07.2017 
(30) 10 2016 200 254.6 12.01.2016 DE 

10 2016 212 012.3 01.07.2016 DE 
10 2016 212 013.1 01.07.2016 DE 
10 2016 218 507.1 27.09.2016 DE 
10 2016 218 509.8 27.09.2016 DE 
10 2016 218 884.4 29.09.2016 DE 

(71) FREEZIO AG  (CH) 
Fehlwiesstrasse 14, 8580 Amriswil, Switzerland 

(72) Marc KRUGER (DE), Gunter EMPL (DE), Daniel FISCHER (CH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hốc cắm hộp đựng, hệ thống hộp đựng, máy pha chế đồ uống và 

phương pháp sản xuất đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hộp đựng (1) để sản xuất đồ uống trong máy pha chế đồ 

uống, bao gồm hộp đựng (2) mà có khoang chứa (6) được nạp đầy bằng chất đồ uống 
(7), và hốc cắm hộp đựng (10) mà có thể kết nối thuận nghịch với hộp đựng, hốc cắm 
hộp đựng (10) có khoang trộn (8) và cơ cấu làm trống hộp đựng (34) được bố trí để 
chuyển ít nhất một phần chất đồ uống (7) từ khoang chứa (6) vào trong khoang trộn (8), 
hốc căp hộp đựng (10) có đường cấp chất lỏng (12) mà dẫn vào trong khoang trộn (8). 
Sáng chế còn đề cập đến hốc cắp hộp đựng (10) của hệ thống hộp đựng (1), máy pha chế 
đồ uống, và các phương pháp tương ứng để sản xuất đồ uống (70). 
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(30) 62/291,833            05.02.2016     US 
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(72) DARIN, Neil, Edward  (US), DEMBOWSKI, Alexander, Raymond  (US), 

HULSEMAN, Ralph, Allen  (US), MCPHERSON, Cameron  (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bề mặt có cấu trúc vi mô với khả năng cách nhiệt và khả năng 

chống ngưng tụ được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bề mặt có cấu trúc vi mô với khả năng cách nhiệt và khả năng 

chống ngưng tụ được cải thiện bao gồm: cấu trúc vi mô (12) được bao gồm với chất nền 
có sự sắp xếp của tập hợp thứ nhất của các đặc tính vi mô và tập hợp thứ hai của các đặc 
tính vi mô; mặt cắt ngang đặc tính vi mô thứ nhất lấy từ nhóm bao gồm hình tròn, hình 
bầu dục, hình đa giác, và phần lõm; tỷ lệ ngưng tụ nhỏ hơn 0,15 gam khi đo bằng 
phương pháp thử môi trường xung quanh; và thời gian giữ được cải thiện từ bằng 
23,00% hoặc lớn hơn khi giữ thử nghiệm trong đó mật độ đặc tính vi mô nằm trong 
khoảng từ 0,5% đến 25,00%. 
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(11) 60772 
(21) 1-2018-03567 (51) 8 C12N  5/071,  5/0775, C12M  1/00 

(22) 09.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009546        09.03.2017 (87) WO2017/155055 14.09.2017 
(30) 2016-047119        10.03.2016      JP 

2017-044698        09.03.2017      JP 
(71) KINTAROCELLSPOWER CO., LTD.  (JP) 

22-37 Higashi-gotanda 5-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022, Japan 
(72) GLADKOV Alexei (RU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm nuôi cấy ở dạng lỏng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm nuôi cấy ở dạng lỏng, bằng phương 
pháp này sản phẩm nuôi cấy ở dạng lỏng được sản xuất, sản phẩm này bao gồm chất 
chuyển hóa định trước được tiết từ một loại tế bào gốc đơn lẻ. Phương pháp sản xuất sản 
phẩm nuôi cấy ở dạng lỏng theo sáng chế bao gồm các bước: chiết chất lỏng thuộc lớp 
giữa trong tủy xương nằm ở lớp giữa từ chất lỏng trong tủy xương đã được tách thành 
từng lớp và nuôi cấy chất lỏng trong tủy xương nằm ở lớp giữa cùng với chất lỏng nuôi 
cấy; cố định tế bào gốc thứ nhất vào bề mặt đáy của đồ chứa nuôi cấy thứ nhất và thu 
hồi tế bào gốc thứ nhất từ đồ chứa nuôi cấy lần thứ nhất khi tổng diện tích của tế bào 
gốc thứ nhất đạt tỷ lệ đích thứ nhất so với diện tích bề mặt đáy của đồ chứa nuôi cấy lần 
thứ nhất; nuôi cấy tế bào gốc thứ hai cùng với chất lỏng nuôi cấy, tế bào gốc thứ hai 
nằm ở lớp đáy trong số các tế bào gốc thứ nhất đã được tách thành từng lớp, trong khi 
thu hồi tế bào gốc thứ hai; và cố định tế bào gốc thứ hai vào bề mặt đáy của đồ chứa 
nuôi cấy thứ hai, và chiết sản phẩm nuôi cấy ở dạng lỏng bao gồm chất chuyển hóa định 
trước được tiết từ một loại đơn lẻ tế bào gốc thứ hai được sinh trưởng từ đồ chứa nuôi 
cấy thứ hai khi tổng diện tích của tế bào gốc thứ hai đạt tới tỷ lệ đích thứ hai so với diện 
tích bề mặt đáy của đồ chứa nuôi cấy thứ hai. 
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(11) 60773 
(21) 1-2018-03568 (51) 8 C23C  2/26, C22C  18/00,  18/04,  

21/10, C23C  2/06,  2/40 
(22) 09.08.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/073386            09.08.2016 (87) WO2017/149800 08.09.2017 
(30) 2016-038848            01.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.08.2018 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 
(72) Tadashi NAKANO (JP), Shin UENO (JP), Masaya YAMAMOTO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép mạ có màu đen, thiết bị sản 

xuất tấm thép mạ có màu đen và hệ thống sản xuất tấm thép 
mạ có màu đen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thép mạ có màu đen, tấm thép này có 
khả năng hóa đen đồng đều hơn. Phương pháp sản xuất tấm thép mạ có màu đen này 
được thực hiện bằng cách cho tấm thép mạ có lớp được mạ Zn nhúng nóng chứa Al và 
Mg tiếp xúc với hơi nước bên trong lò kín. Phương pháp này được thực hiện, theo thứ tự 
các bước sau đây: gia nhiệt tấm thép mạ được đặt bên trong lò kín với sự có mặt của một 
khí, mà nhiệt độ ngưng tụ của nó luôn nhỏ hơn nhiệt độ của tấm thép mạ; rút khí môi 
trường đã được gia nhiệt bên trong lò kín để cho áp suất khí bên trong lò kín là 70 kPa 
hoặc thấp hơn; và đưa hơi nước bên trong lò kín, mà trong đó áp suất của khí trong đó 
đã bị giảm xuống 70 kPa hoặc thấp hơn để làm hóa đen lớp mạ Zn. 
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(11) 60774 
(21) 1-2018-03583 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 15.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2018 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Nam Toàn Cầu   (VN) 

37 Dương Văn An, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Nguyễn Hoàng Giáp  (VN), Hoàng Anh Tuấn  (VN), Nguyễn Nhật Tuấn  (VN), 

Nguyễn Văn Tú  (VN), Lê Hùng Cường  (VN), Vũ Văn Huy  (VN), Bùi Minh Thiện  
(VN) 

(54) Hệ thống nuôi trồng thực vật trong thùng chứa hàng hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nuôi trồng thực vật trong thùng chứa - hàng hóa, bao 

gồm: hệ thống giàn ống trồng thực vật (6) được thiết kế dạng khung đặc biệt, hệ thống 
đèn LED và tản nhiệt (4), tủ điện điều khiển (2) được tích hợp các bo mạch bên trong 
nhằm thực hiện việc điều khiển và thu thập thông tin từ hệ thống tưới tiêu tự động, hệ 
thống các cảm biến (8), hệ thống lưu trữ khí (3), hệ thống điều hoà nhiệt độ (10). Các 
thông tin điều khiển, giám sát và quản lý trong hệ thống phần mềm được lưu trữ trên 
máy chủ (16) và có thể xem được trực tiếp trên web, trên điện thoại di động hoặc bất kỳ 
các thiết bị di động (17) nào khác. 
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(11) 60775 
(21) 1-2018-03597 (51) 7 H01S  3/00,  3/094,  3/067,  3/23, 

G02B  27/14, H01S  3/0941 
(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2017/051437        13.03.2017 (87) WO2017/158488 A1 21.09.2017 
(30) 102016000026549             14.03.2016     IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.08.2018 
(71) COMAU S.P.A.   (IT) 

Via Rivalta 30, I-10095 Grugliasco (Torino) Italy  
(72) MAGNANO, Nunzio  (IT), GATTIGLIO, Maurizio  (IT), BRAGLIA, Andrea  (IT) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Nguồn laze đặc biệt dùng cho gia công công nghiệp, máy công 

nghiệp bao gồm nhiều thiết bị gia công laze hoặc buồng gia 
công laze hoặc trạm gia công laze và phương pháp kiểm soát 
nhiều buồng hoặc trạm gia công laze 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nguồn laze, đặc biệt dùng cho gia công công nghiệp, bao gồm một 
bộ phát chùm tia laze (2), bao gồm nhiều điốt laze (201, 202) để phát ra các chùm tia 
laze có bước sóng khác nhau, các chùm tia laze phát ra từ các điốt (201, 202) nói trên 
được tiếp thêm vào các môđun bộ khuếch đại (60) của bộ khuếch đại quang học (6) và 
được nhận tại các đầu vào (40) của bộ chuyển đổi và địa chỉ quang học (4). Sáng chế 
còn đề cập đến máy công nghiệp bao gồm nhiều thiết bị gia công laze hoặc buồng gia 
công laze hoặc trạm gia công laze và phương pháp kiểm soát nhiều buồng hoặc trạm gia 
công laze. 
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(11) 60776 
(21) 1-2018-03606 (51) 8 B01D  46/00,  47/06,  53/78, B03C  

3/40, B01D  46/42 
(22) 27.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002130     27.02.2017 (87) WO2017/150856 08.09.2017 
(30) 10-2016-0025008          02.03.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) JUN, Young-Joong (KR), WOO, Sang Sung (KR), KIM, Jae Hyung (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị làm sạch không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch không khí (1) có thể loại bỏ các chất gây ô nhiễm 
trong không khí bằng cách sử dụng các phương pháp làm sạch không khí khác nhau. 
Thiết bị làm sạch không khí (1) bao gồm vỏ (10) có lỗ trên (102) qua đó không khí được 
đưa vào, lỗ dưới (101) qua đó không khí đã làm sạch được xả, môđun bộ lọc (13) được 
lắp theo cách tháo ra được trong vỏ và được cấu tạo để lọc các chất gây ô nhiễm trong 
không khí, vòi phun (17) để phun nước, và bộ phận thu gom bụi bằng điện (18) nằm bên 
dưới vòi phun và thu gom bụi trong không khí. 
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(11) 60777 
(21) 1-2018-03615 (51) 8 B65B  61/26 

(22) 23.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/077822       23.03.2017 (87) WO2017/162186 28.09.2017 
(30) CN 201610179951.9           24.03.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, High-tech Industry Development Zone, Guangzhou, 
Guangdong 510663, China 

(72) LIU, Heng (CN), CHEN, Maoling (CN), ZHANG, Heng (CN), YIN, Shang (CN), XIE, 
Yuxuan (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị dán tem và phun mã xấp giấy bạc và dây chuyền sản 

xuất phân loại giấy bạc 
  (57)     Sáng chế đề xuất dây chuyền sản xuất phân loại giấy bạc và thiết bị dán tem và phun mã 

xấp giấy bạc, bao gồm thiết bị dán tem xấp giấy bạc (10), thiết bị phun mã giấy bạc 
(20), và bệ đỡ giấy bạc (220) được lắp với lối vào giấy bạc (221) và lối ra giấy bạc 
(222); thiết bị dán tem xấp giấy bạc (10) bao gồm đai chuyền (110) và cơ cấu dán tem 
(120) được đặt trên đai chuyền (110); thiết bị phun mã giấy bạc (20) bao gồm cơ cấu 
đẩy giấy bạc (210) và máy phun mã (230) được đặt trực tiếp ở trên bệ đỡ giấy bạc (230) 
mà tiếp giáp với lối vào giấy bạc (221) được lắp với kẽ hở (223) phù hợp với hình dạng 
của đai chuyền (110); đầu ra của đai chuyền (110) mở rộng vào trong kẽ hở (223); cơ 
cấu đẩy giấy bạc (210) bao gồm tấm đẩy giấy bạc (211) và cơ cấu truyền động thứ nhất 
(212) dẫn động tấm đẩy giấy bạc (211) bằng chuyển động qua lại từ phía của lối vào 
giấy bạc (221) đến phía của lối ra giấy bạc (222); cơ cấu dán tem (120) bao gồm khuôn 
dập (121) và cơ cấu truyền động thứ hai (122) dẫn động khuôn dập (121) để di chuyển. 
Thiết bị dán tem và phun mã xấp giấy bạc dán tem và phun mã xấp giấy bạc một cách tự 
động; nó có hiệu quả hoạt động cao, mỗi xấp giấy bạc có thiết bị nhận dạng khuôn dập 
và thiết bị nhận dạng mã được phun, và trong khi sự lưu thông, và thông tin giấy bạc 
được theo dõi một cách chính xác, làm cho nó thuận tiện để nạp tiền các ATM.  

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
221 

(11) 60778 
(21) 1-2018-03619 (51) 7 C07D  207/48, C07C  55/10,  57/15, 

A61K  31/40,  9/00 
(22) 17.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002913       17.03.2017 (87) WO2017/164575 28.09.2017 
(30) 10-2016-0036081            25.03.2016     KR 

10-2017-0018336            09.02.2017     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2018 
(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

35-14, Jeyakgongdan 4-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18623, 
Republic of Korea  

(72) KIM, Aeri (KR), CHO, Kwan Hyung (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối cộng axit 1-(5-(2,4-diflophenyl)-1-((3-flophenyl)sulfonyl)-

4-metoxy-1H-pyrol-3-yl)-N-metylmetanamin, phương pháp điều 
chế và dược phẩm chứa muối này 

  (57)    Sáng chế đề xuất muối cộng axit 1-(5-(2,4-diflophenyl)-1-((3-flophenyl)sulfonyl)-4- 
metoxy-1H-pyrol-3-yl)-N-metylmetanamin. Muối cộng axit mô tả ở trên có thể không 
chỉ có hoạt tính ức chế bơm proton, hoạt tính ngăn cản tổn thương dạ dày và tác dụng 
tăng cường yếu tố bảo vệ tốt, mà còn hoạt động diệt trừ tốt chống lại H. pylori và do đó 

có thể được sử dụng hiệu quả để ngăn ngừa và điều trị tổn thương dạ dày ruột do loét 
đường dạ dày ruột, viêm dạ dày, viêm thực quản trào ngược, hoặc H. pylori. 
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(11) 60779 
(21) 1-2018-03632 (51) 8 C04B  28/14 

(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/FR2017/050562    13.03.2017 (87) WO2017/158269 21.09.2017 
(30) 1652118         14.03.2016      FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 SURESNES, France 
(72) DION, Yann (FR), CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-ROELTGEN, Caroline 

(FR), CHENAL, Marion (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao và quy trình sản xuất tấm thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao gồm lớp thạch cao thứ nhất và lớp thạch cao thứ hai, 
khác biệt ở chỗ, lớp thứ nhất bao gồm cacbon hoạt hóa; lớp thứ hai gồm tác nhân làm 
sạch; hàm lượng của tác nhân làm sạch trong lớp thứ nhất, được biểu thị dưới dạng phần 
trăm trọng lượng chất khô, nhỏ hơn hàm lượng của tác nhân làm sạch ở lớp thứ hai; và 
lớp thứ hai không chứa cacbon hoạt hóa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất tấm thạch cao nêu trên. 
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(11) 60780 
(21) 1-2018-03648 (51) 8 C07J  43/00,  31/00,  33/00,  9/00, 

A61K  31/575,  31/58, A61P  1/16,  
3/04,  3/06,  3/10,  9/10,  13/02 

(22) 25.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/072567    25.01.2017 (87) WO2017/129125 A1 03.08.2017 
(30) 201610061293.3         28.01.2016      CN 

201610331759.7         18.05.2016      CN 
(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No.369 Yuzhou South Rd., Haizhou District, Lianyungang City, Jiangsu 222062, China
(72) HE, Haiying (CN), XIAO, Hualing (CN), LI, Peng (CN), DU, Chunyan (CN), LUO, 

Zhi (CN), CHEN, Shuhui (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất steroit được sử dụng để làm thụ thể farnesoit X (FXR) 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), chất hỗn biến của nó hoặc muối dược 

dụng của nó, và đề cập đến việc sử dụng nó trong bào chế dược chất để điều trị bệnh 
liên quan đến FXR. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới dược phẩm chứa lượng có hiệu 
quả điều trị hợp chất trên hoặc muối dược dụng của hợp chất này.  
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(21) 1-2018-03651 (51) 7 A61K  8/65, A61Q  19/00,  19/08 

(22) 20.01.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/052221          20.01.2016 (87) WO2017/126132 27.07.2017 
(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  
(72) OKADA, Megumi  (JP), IMAO, Takako  (JP), KASAJIMA, Naoki  (JP), MATSUI, 

Noriko  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa peptit colagen và phương pháp sản xuất chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa peptit colagen, proteoglycan, và xeramit, có khả năng 

ức chế sự tạo thành chất kết tụ và kết tủa. Pectin được bổ sung vào chế phẩm chứa peptit 
colagen, proteoglycan, và xeramit. 
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(11) 60782 
(21) 1-2018-03669 (51) 7 B29C  73/02,  73/16,  73/24, B60S  

5/00 
(22) 15.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/AU2017/050126    15.02.2017 (87) WO2017/139837 24.08.2017 
(30) 2016900554         17.02.2016      AU 
(71) TRYDEL RESEARCH PTY LTD   (AU) 

31 Cornhill Street, Ferntree Gully, Victoria 3156, Australia  
(72) DOWEL, Terence  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và bộ dụng cụ để sửa chữa và/hoặc bơm vật phẩm có 

thể bơm được bị hư hại và/hoặc bị xẹp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để sửa chữa và/hoặc bơm vật phẩm có thể bơm được bị hư 

hại và/hoặc bị xẹp như lốp bị thủng bao gồm bộ phận chứa (100) để chứa, giữ lại và để 
phân phối, chế phẩm bịt kín và bộ phận nén (300) có thể gắn theo cách tháo ra được với 
bộ phận chứa (100). Bộ phận chứa (100) được gắn cụm van (200) cho phép phân tán có 
kiểm soát chế phẩm bịt kín từ bộ phận chứa (100) vào vật phẩm có thể bơm được bị hư 
hại và/hoặc bị xẹp. Bộ phận chứa (100) có thể di chuyển dần dần và có chọn lọc giữa vị 
trí/trạng thái thứ nhất và thứ hai tương ứng. Trong vị trí/trạng thái thứ nhất, bộ phận 
chứa (100) được bố trí gần như song song với cụm bộ phận nén (300) và ở vị trí/trạng 
thái thứ hai, bộ phận chứa (100) được bố trí gần như vuông góc với cụm bộ phận nén 
(300). Vị trí/trạng thái thứ nhất và thứ hai lần lượt tương ứng với vị trí chứa và phân phối 
đối với chế phẩm bịt kín nêu trên từ bộ phận chứa (100).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến bộ dụng cụ để sửa chữa và/hoặc bơm vật phẩm có thể 
bơm được bị hư hại và/hoặc bị xẹp.  
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(11) 60783 
(21) 1-2018-03670 (51) 7 C07K  16/24, A61K  39/00 

(22) 17.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/053592    17.02.2017 (87) WO2017/140831 24.08.2017 
(30) 16156582.5         19.02.2016      EP 

16156651.8         22.02.2016      EP 
(71) 1. MORPHOSYS AG   (DE) 

Semmelweisstrasse 7, 82152 Planegg, Germany  
2. GALAPAGOS NV   (BE) 
Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, Belgium  

(72) HAAS, Jan Dominik  (DE), KLATTIG, Jurgen  (DE), VANDEGHINSTE, Nick Ernest 
RenÐ  (BE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đặc hiệu với IL-17C và dược phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể hoặc đoạn kháng thể liên kết đặc hiệu với IL-17C 

của người. Cụ thể là, sáng chế liên quan đến các kháng thể hoặc đoạn kháng thể mà có 
các đặc tính có lợi kết hợp và do đó hữu dụng để điều trị cho người mắc, ví dụ, viêm da 
cơ địa hoặc bệnh vảy nến. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể 
này. 
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(11) 60784 
(21) 1-2018-03682 (51) 8 C22C  38/00, C21D  8/00, C22C  

38/14,  38/58 
(22) 02.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008275            02.03.2017 (87) WO2017/150665 A1 08.09.2017 
(30) 2016-039957            02.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) Hidetoshi ITO (JP), Kazutoshi ICHIKAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thép hình chữ H dùng cho trạm nhiệt độ thấp và phương pháp 

sản xuất thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép hình chữ H dùng cho trạm nhiệt độ thấp, chứa các thành phần 

hóa học định trước, trong đó trị số CEV được tính toán bởi bởi công thức: 
CEV=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 là bằng 0,40 hoặc nhỏ hơn. Tổng tỷ lệ diện 
tích của một hoặc cả hai ferrit và bainit ở vị trí 1/4 chiều dày của tấm từ phía bên ngoài 
mép và vị trí 1/6 từ phía bên ngoài là 90% hoặc lớn hơn, và tỷ lệ diện tích của pha rắn là 

10% hoặc nhỏ hơn. Cỡ hạt tinh thể hữu hiệu là 20,0m hoặc nhỏ hơn, và cỡ hạt của pha 

rắn là 10,0m hoặc nhỏ hơn. Các Ti oxit có đường kính đường tròn tương đương nằm 

trong khoảng từ 0,01 đến 3,0m có mặt với lượng là 30 hạt/mm2 hoặc lớn hơn. Độ dày 
của tấm có mép nằm trong khoảng từ 12 đến 50mm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất thép hình chữ H này. 
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(22) 06.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/004242        06.02.2017 (87) WO2017/150082 A1 08.09.2017 
(30) 2016-040013            02.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2018 
(71) SAPPORO HOLDINGS LIMITED  (JP) 

20-1, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1508522, Japan 
(72) MORITA, Susumu (JP), TAKAOKA, Tomokazu (JP), HARADA, Hideo (JP), 

ISHIBASHI, Nobuchika (JP), KANDA, Hajime (JP), IKUTANI, Ryuma (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống và phương pháp cải thiện hương 

vị của đồ uống 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất đồ uống và phương pháp cải thiện hương vị của 

đồ uống mà nhờ các phương pháp này sẽ hạn chế việc tạo mùi hương không mong 
muốn. Phương pháp sản xuất đồ uống theo một phương án của sáng chế là phương pháp 
sản xuất đồ uống nhờ sử dụng dịch lỏng nguyên liệu thô, bao gồm việc bổ sung hoa 
hublông đã trải qua xử lý axit vào dịch lỏng nguyên liệu thô này. Phương pháp cải thiện 
hương vị của đồ uống theo một phương án của sáng chế là phương pháp cải thiện hương 
vị của đồ uống cần sản xuất nhờ sử dụng dịch lỏng nguyên liệu thô, bao gồm việc bổ 
sung hoa hublông đã trải qua xử lý axit vào dịch lỏng nguyên liệu thô này, nhờ đó cải 
thiện hương vị của đồ uống.  
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(11) 60786 
(21) 1-2018-03703 (51) 8 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/12 
(22) 02.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/003748            02.02.2017 (87) WO2017/150066 08.09.2017 
(30) 2016-038201            29.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.08.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TADA Masaki (JP), KOJIMA Katsumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm hộp và phương pháp sản xuất tấm thép này 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm thép dùng làm hộp có độ bền cao, độ dẻo ưu việt, và khả năng 
chống ăn mòn tốt, ngay cả khi tiếp xúc với hàm lượng ăn mòn cao, và phương pháp sản 
xuất tấm thép này. Tấm thép dùng làm hộp có hợp phần hóa học chứa, % theo khối 
lượng, C: 0,020% hoặc lớn hơn và 0,130% hoặc nhỏ hơn, Si: 0,04% hoặc nhỏ hơn, Mn: 
0,10% hoặc lớn hơn và 1,20% hoặc nhỏ hơn, P: 0,007% hoặc lớn hơn và 0,100% hoặc 
nhỏ hơn, S: 0,030% hoặc nhỏ hơn, Al: 0,001% hoặc lớn hơn và 0,100% hoặc nhỏ hơn, 
N: lớn hơn 0,0120% và 0,0200% hoặc nhỏ hơn, Nb: 0,0060% hoặc lớn hơn và 0,0300% 
hoặc nhỏ hơn, và phần còn lại là Fe và các tạp chất không tránh khỏi, giới hạn chảy trên 
nằm trong khoảng từ 460 MPa đến 680 MPa, và độ giãn dài tổng là 12% hoặc lớn hơn, 
mà trong đó trị số tuyệt đối của sự chênh lệch về lượng dung dịch rắn Nb giữa vùng từ 
bề mặt đến vị trí được đặt ở 1/8 độ dày từ bề mặt và vùng từ vị trí được đặt ở 3/8 độ dày 
từ bề mặt đến vị trí được đặt ở 4/8 độ dày từ bề mặt là 0,0010% theo khối lượng hoặc 
lớn hơn.  
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(11) 60787 
(21) 1-2018-03714 (51) 8 G08B  19/00,  25/10,  21/12,  13/08,  

25/14,  3/10,  13/10,  21/18, G06F  
3/16, G01J  1/02 

(22) 24.10.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/011962    24.10.2016 (87) WO2017/131320 A1 03.08.2017 
(30) 10-2016-0008536         25.01.2016      KR 
(75) LIM, IN TAEK  (KR) 

204-906, 25, Seojeongmaeul-ro, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10491 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống mạng xã hội an toàn không dây chiếu sáng di động 

để phát hiện thảm họa cháy và ngăn trộm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống mạng xã hội an toàn không dây chiếu sáng di động để 

phát hiện thảm họa cháy và đồng thời ngăn trộm, cụ thể là đề cập đến việc lắp đặt bộ 
cảm ứng phát hiện, nhiều bảng điều khiển thông minh không dây, và máy chủ điều 
khiển từ xa, nhờ đó có khả năng thực hiện chức năng phát hiện và nhận diện không dây, 
chức năng chiếu sáng vị trí xảy ra thảm họa cháy, chức năng chiếu sáng môi trường 
ngoại vi của nơi chiếu sáng và đảm bảo đồng thời các hình ảnh về vị trí thông qua chức 
năng chụp ảnh qua ghi hình để truyền hình ảnh về vị trí đến trung tâm điều khiển hoặc 
trung tâm quản lý, chức năng dập tắt nhanh chóng đám cháy bằng bình chữa cháy cá 
nhân, chức năng cảnh báo không dây và tạo ra ánh sáng cảnh báo khi môi trường xung 
quanh đột nhiên tối, chức năng thông báo nhanh chóng tới trung tâm quản lý hoặc trung 
tâm quản lý xung quanh và chức năng nhanh chóng phát hiện ra vị trí nạn nhân của 
thảm họa ở bên ngoài bằng cách sử dụng chức năng đánh dấu vị trí được nhúng vào dưới 
dạng chức năng không dây, khi thoát khỏi tòa nhà đã bị đổ. 
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(21) 1-2018-03733 (51) 7 B66C  1/10,  13/46,  13/08 

(22) 01.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/NL2017/050066     01.02.2017 (87) WO2017/135819 10.08.2017 
(30) 2016192          01.02.2016      NL 
(71) STINIS BEHEER B.V.   (NL) 

Dorpsstraat 130, 2931 AG Krimpen aan de Lek, the Netherlands  
(72) STINIS, Comelis  (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện vị trí của khung nâng và phương pháp điều 

khiển khung nâng 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị phát hiện vị trí của khung nâng, thiết bị này bao gồm một hoặc 

nhiều bộ cảm biến ảnh được nối theo cách trượt được với khung nâng và nhô ra phía 
ngoài đường bao của khung nâng ở vị trí sử dụng. Các bộ cảm biến ảnh có thể dịch 
chuyển được giữa vị trí sử dụng và vị trí được bảo vệ nằm bên trong đường bao của 
khung nâng. Thiết bị này có thể được bố trí phương tiện để đẩy (các) bộ cảm biến ảnh từ 
vị trí được bảo vệ đến vị trí sử dụng. Sáng chế còn đề xuất phương pháp điều khiển 
khung nâng được treo vào cần cẩu, phương pháp này bao gồm các bước: dịch chuyển 
khung nâng đến vị trí thứ nhất dưới sự điều khiển của hệ thống điều khiển tự động, giữ 
khung nâng yên vị ở vị trí thứ nhất, thực hiện một hoặc nhiều lần ghi ảnh đối với khu 
vực xung quanh khung nâng ở vị trí thứ nhất và dịch chuyển khung nâng đến vị trí thứ 
hai dựa trên (các) lần ghi ảnh này, trong đó (các) lần ghi ảnh này được thực hiện bởi 
một hoặc nhiều bộ cảm biến ảnh được nối với khung nâng.  
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(72) NAKATANI, Kaoru (JP), NAGATA, Fukutaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt thông gió bao gồm cánh quạt phía trong khung (2) mà nó hở ở 
tâm của nó, và được cố định trong khi khung (2) được đưa vào trong khung gỗ được lắp 
ở lỗ lắp quạt thông gió trên vách tường. Khung (2) bao gồm phần dạng ống (2a) được 
đưa vào trong khung gỗ, và phần vành gờ (60) nhô ra từ đầu phía trong nhà của phần 
dạng ống (2a) để nằm kéo dài dọc theo phía trong nhà của vách tường. Phần vành gờ 
(60) bao gồm lỗ bắt vít (20a, 30a, 40a, hoặc 50a) vuông góc với bề mặt tiếp xúc (60a) 
tiếp xúc với khung gỗ, và các lỗ dẫn hướng dẫn vít theo hướng xiên (20b, 30b, 40b, và 
50b) được làm nghiêng đối với bề mặt tiếp xúc. Các lỗ dẫn hướng dẫn vít theo hướng 
xiên (20b, 30b, 40b, và 50b) được bố trí ở ít nhất hai phía đối diện của phần vành gờ 
(60). 
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(11) 60790 
(21) 1-2018-03748 (51) 8 F24F  7/013,  7/10 

(22) 18.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/058778            18.03.2016 (87) WO2017/158834 A1 21.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.08.2018 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) NAKATANI, Kaoru (JP), YASUDA, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt thông gió (1) bao gồm khung thân chính dạng ống (2) hở ở 
phía trong nhà và phía ngoài trời, và quạt thổi gió được lắp phía trong khung thân chính 
(2), và được cố định ở trạng thái khung thân chính (2) được đưa vào trong lỗ lắp quạt 
thông gió (10) trên vách tường mà trên đó khung gỗ (11) được bố trí, bao gồm phần 
chứa thành phần điện (12) bao gồm hộp chứa thành phần điện (12b) được hợp nhất với 
khung thân chính (2) và tiếp liền với hai mặt trong số mặt trên (2a), mặt dưới (2b), và 
mặt bên bên trái và mặt bên bên phải (2c và 2d) của khung thân chính (2), hai bề mặt là 
liền sát với nhau, và phần cố định đầu dây nối đóng kín được bố trí trong hộp chứa 
thành phần điện (12b) bên trên lối vào dây dẫn điện tới hộp chứa thành phần điện (12b).  
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(11) 60791 
(21) 1-2018-03752 (51) 8 C09K  5/14, H05K  7/20,  9/00, 

G06F  1/20 
(22) 24.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002100     24.02.2017 (87) WO2017/146539 31.08.2017 
(30) 10-2016-0023555          26.02.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) CHUNG, Jae Ho (KR), NOH, Soo Ho (KR), PARK, Jin Seok (KR), JANG, Se Young 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử có kết cấu làm mát 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử có kết cấu làm mát, thiết bị này có: vỏ, bảng mạch in 
nằm bên trong vỏ, phần tử điện được gắn trên bảng mạch in, và hộp chắn để che phần tử 
điện. Một vùng lõm được tạo ra trên ít nhất một phần của hộp chắn, và một kết cấu kim 
loại được gắn trong vùng lõm này để giải phóng nhiệt được tạo ra bởi phần tử điện. 
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(11) 60792 
(21) 1-2018-03763 (51) 8 A01N  25/00,  43/10,  25/30, A01P  

3/00 
(22) 07.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009004        07.03.2017 (87) WO2017/154905 14.09.2017 
(30) 2016-043197            07.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japan 
(72) OGAWA Munekazu (JP), HAYASHI Hiroyuki (JP), ABE Yuzuka (JP), NISHIMURA 

Akihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm tăng tác dụng kiểm soát bệnh ở cây trồng 

của isofetamit và phương pháp kiểm soát bệnh ở cây trồng 
này 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp kiểm soát bệnh ở cây trồng, phương pháp này làm tăng 
tác dụng kiểm soát bệnh ở cây trồng.  
Sáng chế còn đề xuất phương pháp kiểm soát bệnh ở cây trồng, phương pháp này bao 
gồm việc dùng isofetamit hoặc muối của nó làm thành phần (a) và ít nhất một thành 
phần (b) được chọn từ nhóm bao gồm chất hoạt động bề mặt không chứa ion, chất hoạt 
động bề mặt không chứa anion, chất hoạt động bề mặt cation, dầu thực vật, parafin và 
nhựa, cho cây trồng hoặc cho đất trồng nơi mà chúng được sinh trưởng.  
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(11) 60793 
(21) 1-2018-03766 (51) 8 C04B  28/14, B01J  20/32 

(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/FR2017/050563     13.03.2017 (87) WO2017/158270 A1 21.09.2017 
(30) 1652120          14.03.2016      FR 
(71) SAINT-GOBAIN PLACO  (FR) 

34 Avenue Franklin Roosevelt, F-92150 Suresnes, France 
(72) DION, Yann (FR), CHENAL, Marion (FR), CHUDA, Katarzyna (PL), DEMATHIEU-

ROELTGEN, Caroline (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tấm thạch cao và quy trình sản xuất tấm thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thạch cao bao gồm thân tấm và lớp phủ lăn, trong đó cacbon 
hoạt tính dạng bột được đưa vào mẻ trộn dự định để tạo ra lớp phủ lăn này và mẻ trộn dự 
định để tạo ra thân tấm này thì không bao gồm cacbon hoạt tính. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất tấm thạch cao. 
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(11) 60794 
(21) 1-2018-03774 (51) 8 C10B  47/34, C10L  5/44,  9/08, 

F28D  7/08,  7/00 
(22) 01.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/052101     01.02.2017 (87) WO2017/134075 10.08.2017 
(30) 2016/5095          05.02.2016      BE 
(71) 1. Commissariat μ L'Energie Atomique et aux Energies 

Alternatives (CEA)  (FR) 
25 rue Leblanc, B©timent "Le Ponant D", Paris F-75015, France 

2. Cockerill Maintenance & IngÐnierie S.A.  (BE) 
Avenue Greiner, 1 Seraing, 4100, Belgium 

(72) GASPARD, Daniel (BE), PRIAROLLO, Joseph (IT), COTTENIER, Gauthier (BE), 
MELKIOR, Thierry (FR), MEMPONTEIL, Alain (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Lò nhiều ngăn để sử dụng tại nhiệt độ thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò nhiều ngăn (1) dùng để xử lý nhiệt tại nhiệt độ không quá 

350°C, khác biệt ở chỗ trong đó các ngăn (2) được làm từ các đĩa phẳng được lắp cố 
định vào vỏ ngoài (3), trong đó tất cả các cánh khuấy (5) được lắp cố định vào các 
môđun trục quay trung tâm (14) tạo thành trục quay trung tâm (4), trong đó thanh răng 
(15) được gắn vào cách khuấy (5) tương ứng của nó, tất cả các bộ phận này đều làm từ 
tấm hoặc lá kim loại, và trong đó thiết bị gia nhiệt có bộ trao đổi nhiệt bức xạ chất lỏng 
chuyển đổi thành nhiệt (17, 27) được kẹp vào mặt không tiếp xúc với cơ chất cần xử lý 
trên mỗi đáy (2). 
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(11) 60795 
(21) 1-2018-03777 (51) 7 A47B  17/02,  39/02,  41/02,  9/06 

(22) 27.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(75) Lê Anh Dũng  (VN) 

41 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(74) Công ty Luật TNHH ANT (ANT LAWYERS COMPANY LIMITED) 
(54) Phương pháp thiết kế chế tạo thông số kích thước bàn và ghế 

phù hợp với tư thế làm việc của học sinh có chỉ số nhân trắc 
khác nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết kế chế tạo thông số kích thước bàn và ghế phù 
hợp với tư thế làm việc của học sinh có chỉ số nhân trắc khác nhau bao gồm việc thiết 
lập mô hình tính toán và điều chỉnh tầm nhìn để xác định độ chênh cao giữa bàn và ghế.  
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(11) 60796 
(21) 1-2018-03779 (51) 7 C12Q  1/68, C07H  21/04, C12P  

19/34, C07H  21/02, C12N  15/63,  
15/10 

(22) 02.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/016303     02.02.2017 (87) WO2017/136608 10.08.2017 
(30) 62/290,187          02.02.2016      US 

62/290,209          02.02.2016      US 
(71) MEIRAGTX UK II LIMITED   (GB) 

92 Britannia Walk, London N1 7NQ, United Kingdom  
(72) VOLLES, Michael, J.  (US), DANOS, Olivier, F.  (FR), BOYNE, Alex, K.  (US), 

ZENNOU, Veronique  (FR), GUO, Xuecui  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catxet polynucleotit để điều hòa sự biểu hiện của gen đích 

chứa công tắc ribo (riboswitch) và phương pháp điều hòa biểu 
hiện gen đích bằng catxet polynucleotit này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các catxet polynucleotit để điều hòa sự biểu hiện gen bằng cách 
điều biến các ribozym tự phân cắt dựa vào aptamer và phương pháp sử dụng các cấu trúc 
này để điều hòa sự biểu hiện gen đáp ứng với sự có mặt hoặc vắng mặt của phối tử liên 
kết với aptamer này. Sáng chế đề xuất thêm các phương pháp để tạo ra và sử dụng các 
công tắc ribo làm giảm sự biểu hiện gen đích đáp ứng với phối tử aptamer cũng như các 
công tắc ribo làm tăng sự biểu hiện gen đích đáp ứng với phối tử aptamer. 
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(11) 60797 
(21) 1-2018-03781 (51) 7 C09J  7/02,  133/06,  133/16 

(22) 27.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/007536         27.02.2017 (87) WO2017/150463 08.09.2017 
(30) 2016-040231         02.03.2016      JP 

2016-082276         15.04.2016      JP 
2016-207899         24.10.2016      JP 

(71) SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5300047, Japan  

(72) UCHIDA, Noriyuki  (JP), ISHIDO, Yasushi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Băng keo nhạy áp, băng keo nhạy áp dùng để cố định chi tiết 

của thiết bị điện tử và băng keo trong suốt nhạy áp dùng cho 
ứng dụng quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng keo nhạy áp có tính chịu nhờn cao để có thể duy trì lực dính 
của nó ngay cả khi băng keo này được dán lên bộ phận mà tay người thường xuyên 
chạm vào. Băng keo nhạy áp này bao gồm lớp keo chứa keo acrylic, lớp keo này có độ 
trương nở nằm trong khoảng từ 100% đến 130% sau khi ngâm trong axit oleic trong 

điều kiện nhiệt độ 60°C và độ ẩm 90% trong 24 giờ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
băng keo dùng để cố định chi tiết của thiết bị điện tử và băng keo trong suốt dùng cho 
ứng dụng quang học. 
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(11) 60798 
(21) 1-2018-03789 (51) 8 B62J  99/00,  23/00 

(22) 06.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/004171            06.02.2017 (87) WO2017/154437 14.09.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan 
(72) NAKAMURA, Hironori (JP), INADA, Kyosuke (JP), SEIJI, Tatsuya (JP), MIURA, 

Shohei (JP), NIKI, Masato (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy bao gồm khung chính, khung đỡ yên nối với phần sau của 
khung chính và kéo dài về phía sau để đỡ yên xe, khung phụ gia cường khung đỡ yên, và 
cảm biến tăng tốc. Cảm biến tăng tốc được đỡ ở vị trí bên dưới khung đỡ yên và bên trên 
khung phụ trên hình chiếu cạnh bởi giá đỡ kéo dài từ khung đỡ yên hoặc khung phụ 
(29). Các bề mặt bên của cảm biến tăng tốc được che bởi nắp che thân xe. 
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(11) 60799 
(21) 1-2018-03800 (51) 8 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

31/12 
(22) 04.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/072890     04.02.2017 (87) WO2017/133683 10.08.2017 
(30) 201610082030.0          05.02.2016      CN 
(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No. 369 Yuzhou South Rd., Haizhou District, Lianyungang, Jiangsu 222062, China 
(72) DING, Zhaozhong (US), SUN, Fei (CN), HU, Yinghu (CN), ZHOU, Yilong (CN), 

WANG, Zheng (CN), YANG, Ling (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Muối maleat của hợp chất chủ vận thụ thể kiểu toll (TLR7), 

muối này ở dạng tinh thể C, D và E, quy trình điều chế và dược 
phẩm chứa các muối này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến muối maleat của hợp chất được biểu thị bằng công thức I, quy trình 
điều chế muối này, và dược phẩm chứa muối này. Sáng chế còn đề cập đến muối maleat 
dạng tinh thể C, D và E của hợp chất được biểu thị bằng công thức I, quy trình điều chế 
các muối ở các dạng tinh thể này, hỗn hợp tinh thể và dược phẩm chứa các muối ở các 
dạng tinh thể này. 
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(11) 60800 
(21) 1-2018-03801 (51) 8 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

31/12 
(22) 04.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/072891     04.02.2017 (87) WO2017/133684 10.08.2017 
(30) 201610082029.8          05.02.2016      CN 
(71) CHIA TAI TIANQING PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.  (CN) 

No. 369 Yuzhou South Rd., Haizhou District, Lianyungang, Jiangsu 222062, China 
(72) DING, Zhaozhong (US), SUN, Fei (CN), HU, Yinghu (CN), ZHOU, Yilong (CN), 

WANG, Zheng (CN), ZHAO, Rui (CN), YANG, Ling (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất chủ vận thụ thể kiểu toll (TLR7) ở dạng tinh thể A, 

quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất  chủ vận thụ thể kiểu Toll (TLR7) 2-butoxy-7-(4-

(pyrolidin-1-ylmetyl)-benzyl)-5H-pyrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amin (công thức I) ở dạng 
tinh thể A, và quy trình điều chế hợp chất này ở dạng tinh thể A. 
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No. 369 Yuzhou South Rd., Haizhou District, Lianyungang, Jiangsu 222062, China 
(72) DING, Zhaozhong (US), SUN, Fei (CN), HU, Yinghu (CN), ZHOU, Yilong (CN), 

ZHAO, Rui (CN), YANG, Ling (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất pyrolo[3,2-d]pyrimidin và hợp chất 

trung gian của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất pyrolo[3,2-d]pyrimidin (hợp chất được 

thể hiện bằng công thức I), và các hợp chất trung gian tương ứng. 
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(72) DING, Zhaozhong (US), SUN, Fei (CN), HU, Yinghu (CN), ZHOU, Yilong (CN), 

WANG, Zheng (CN), ZHAO, Rui (CN), YANG, Ling (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Muối trifloaxetat của chất chủ vận thụ thể kiểu toll (TLR7), 

muối này ở dạng tinh thể B, quy trình điều chế và dược phẩm 
chứa muối này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến muối trifloaxetat của chất chủ vận thụ thể kiểu Toll (TLR7) 2-
butoxy-7-(4-(pyrolidin-1-ylmetyl)benzyl)-5H-pyrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amin (formula 
I), muối trifloaxetat ở dạng tinh thể B, và quy trình điều chế muối trifloaxetat và dạng 
tinh thể B. 
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(21) 1-2018-03808 (51) 7 D03D  13/00,  31/00,  47/14 
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States of America   

(72) FOLEY, Megan  (US), DAVlS, Carrie L.  (US), MCFARLAND, William, C., II  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị dệt, phương pháp dệt và vải dệt theo vùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dệt, phương pháp dệt và vải dệt theo vùng sử dụng nhiều 
thoi. Hệ thống dệt theo vùng sử dụng nhiều thoi có chứa sợi ngang thứ nhất, sợi ngang 
thứ hai, và một hoặc nhiều sợi dọc ở khoảng giữa để quấn bằng sợi ngang thứ nhất và 
thứ hai. Phương pháp dệt theo vùng bao gồm các bước: tiếp nhận sợi ngang thứ nhất từ 
điểm xuất phát thứ nhất qua miệng vải thứ nhất, quấn sợi ngang này quanh một hoặc các 
sợi dọc theo vùng, và cho quay trở lại điểm xuất phát của sợi ngang thứ nhất sau khi các 
sợi bên trên và bên dưới của miệng vải thứ nhất được hoán đổi. Theo các khía cạnh 
khác, sợi ngang thứ hai được tiếp nhận từ điểm xuất phát sợi ngang thứ hai qua miệng 
vải thứ hai, được quấn quanh cùng các sợi dọc theo vùng ở khoảng giữa, và cho quay trở 
lại điểm xuất phát sợi ngang thứ hai sau việc hoán đổi các sợi của miệng vải thứ hai. 
Theo một khía cạnh, các sợi ngang thứ nhất và thứ hai được móc nối trong quá trình 
quấn vào các sợi dọc chung. 
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(11) 60804 
(21) 1-2018-03820 (51) 7 G02B 17/08 

(22) 29.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2018 
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Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Trần Tiến Hải (VN), Trịnh Quang Trung (VN), Trần Duy Nhật (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ quang học gương cầu (Catadioptric) cho thiết bị ảnh nhiệt 

sóng trung 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ quang học gương cầu (Catadioptric) cho thiết bị ảnh nhiệt sóng 

trung bao gồm hai cụm thành phần: cụm thứ nhất bao gồm hai gương phản xạ, trong đó 
biên dạng bề mặt gương 1 (1) là parabon, biên dạng bề mặt gương 2 (2) là phi cầu; cụm 
thứ hai là hệ quang học chuyển tiếp (relay) bao gồm ba thấu kính: thấu kính 1 (3), thấu 
kính 2 (4), thấu kính 3 (5) được sắp xếp theo thứ tự sau mặt phẳng ảnh trung gian, có vai 
trò cố định vị trí đồng tử ra trùng khớp với vị trí cửa sổ lạnh (cold shield) và loại bỏ tối 
đa quang sai cho ảnh có chất lượng tốt tại mặt phẳng cảm biến.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
248 

(11) 60805 
(21) 1-2018-03846 (51) 7 B29C  59/02,  37/00,  39/02 

(22) 27.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002173       27.02.2017 (87) WO2017/150876 A1 08.09.2017 
(30) 10-2016-0026508            04.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2018 
(71) ELCAM CO., LTD   (KR) 

60, Gacheongongdan-ro, Samnam-myeon, Ulju-gun, Ulsan 44953, Republic of Korea  
(72) YOO, Hong Sup  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp tạo mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo mẫu bao gồm các bước: chuẩn bị giấy mẫu chứa 
sợi mà trong đó mẫu được tạo thành; tẩm giấy mẫu bằng chất bôi trơn khuôn; và tạo 
mẫu trên vật thể đích bằng cách sắp xếp giấy mẫu trên khuôn bao gồm khuôn trên và 
khuôn dưới, và dán giấy mẫu vào vật thể đích bằng cách sử dụng khuôn này. Theo đó, 
mẫu có thể được tạo thành bằng cách sử dụng sợi thay vì khuôn bằng vật liệu kim loại 
và có thể tạo mẫu yêu cầu bằng cách cung cấp thêm giấy mẫu bằng vật liệu sợi cho 
khuôn tạo mẫu hiện có. 
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(72) VOLLES, Michael, J.  (US), DANOS, Olivier, F.  (FR), GUO, Xuecui  (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catxet polynucleotit để điều hòa sự biểu hiện của gen đích 

chứa công tắc ribo (riboswitch) và phương pháp điều hòa biểu 
hiện gen đích bằng catxet polynucleotit này 

  (57)     Sáng chế đề xuất catxet polynucleotit để điều hòa sự biểu hiện gen đích chứa công tắc 
ribo bằng cách điều biến dựa vào aptamer sự ực chế quá trình polyadenyl hóa qua trung 
gian U1 ribonucleoprotein nhân nhỏ (snRNP) và phương pháp sử dụng các cấu trúc này 
để điều hòa sự biểu hiện gen đáp ứng với sự có mặt hoặc vắng mặt của phối tử liên kết 
với aptamer này. Cấu trúc polynucleotit chứa vị trí liên kết U1 trong trường hợp công tắc 
ribo chứa vùng tác động và aptamer sao cho khi aptamer liên kết với phối tử, sự biểu 
hiện gen đích xảy ra. 
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SVENSSON, Magnus  (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hỗn hợp chất tuyển, quy trình tuyển nổi quặng không sulfua 

có sử dụng hỗn hợp này và chế phẩm tuyển nổi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp chất tuyển phụ chứa ít nhất một hợp chất (i) được chọn từ 

nhóm bao gồm các rượu béo mạch nhánh có 12 đến 16 nguyên tử cacbon, có độ phân 
nhánh (DB) từ 1 đến 3,5 và các alkoxylat của chúng với độ etoxyl hóa (DE) tối đa đến 4, 
và ít nhất một hợp chất (ii) được chọn từ nhóm bao gồm các alkoxylat của các hợp chất 
hydrocacbon không ion với độ etoxyl hóa lớn hơn 3 và chất hoạt động bề mặt gốc 
cacbohydrat, trong đó nếu cả hai hợp chất (i) và (ii) là rượu etoxyl hóa, thì hỗn hợp có 
độ phân bố etoxyl hóa hai đỉnh. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình tuyển nổi quặng không sulfua có sử dụng 
hỗn hợp nêu trên và chế phẩm tuyển nổi. 
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UM, Hye Won (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vi sinh vật sản sinh putresxin và phương pháp sản xuất 

putresxin bằng cách sử dụng vi sinh vật này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vi sinh vật sản sinh putresxin trong đó hoạt tính của format 

dehydrogenaza được tăng lên, và phương pháp sản xuất putresxin bằng cách sử dụng vi 
sinh vật này. 
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(72) CAILLIER, Laurent (FR), LE BRIS, StÐphanie (FR), DAGAND, Sylvain (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ dùng gia nhiệt kích cỡ nhỏ dùng cho 

hộ gia đình  
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất đồ dùng gia nhiệt kích cỡ nhỏ dùng cho hộ gia 

đình bao gồm phần đế có ít nhất hai mặt ngược nhau, bao gồm các bước chế tạo phần 
đế; và chế tạo lớp phủ ổn nhiệt trên phần đế này, bao gồm các công đoạn lắng đọng ít 
nhất một lớp chế phẩm chứa ít nhất một thành phần kết dính trên ít nhất một trong hai 
mặt ngược nhau của phần đế này; và hóa cứng phần đế đã được phủ này, khác biệt ở chỗ 
chế phẩm này chứa ít nhất một thành phần kết dính có hàm lượng chất khô bằng 15% 
khối lượng hoặc lớn hơn, và thực hiện công đoạn lắng đọng bằng phương pháp in kỹ 

thuật số nhờ ít nhất một vòi phun có kích cỡ lỗ vòi bằng 80m hoặc lớn hơn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quản lý hàng hóa, phương pháp quản lý hàng hóa, và 

vật ghi máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị quản lý hàng hóa, phương pháp quản lý hàng hóa, và chương 

trình. Thực hiện xác định về việc liệu ID (identifier - định danh) thứ nhất được dò bởi 
anten thứ nhất được đặt ở càng của xe nâng hạ, nhãn thứ nhất có thể tiếp nhận các sóng 
được phản xạ của tín hiệu vô tuyến được truyền từ anten thứ nhất, ID thứ nhất đang được 
truyền từ nhãn thứ nhất đáp ứng tiếp nhận các sóng được phản xạ. Thực hiện xác định 
rằng thùng đựng hàng mà không có nhãn hàng nào được gắn vào đang được vận chuyển 
khi ID thứ nhất được dò. 
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(54) Thiết bị quản lý hàng hóa, phương pháp quản lý hàng hóa, và 

vật ghi máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị quản lý hàng hóa, phương pháp quản lý hàng hóa, và chương 

trình. Được xác định liệu ID (identifier - định danh) hàng hóa được truyền từ nhãn hàng 
hóa có được gắn vào thùng đựng hàng đã được dò bởi anten thứ nhất được đặt trong 
càng, và nguồn mang vào hoặc đích lấy ra của hàng hóa được xác định theo tình huống 
dò của ID hàng hóa.  
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(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) SHITARA Koji (JP), JO Souya (JP), SASAKI Shogo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng bảo vệ bề mặt, chi tiết quang học và chi tiết điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng bảo vệ bề mặt có khả năng bóc dễ dàng và có đặc tính làm 
bẩn bề mặt của mặt dính thấp. Màng bảo vệ bề mặt theo sáng chế bao gồm lớp chất dính 
nhạy áp, trong đó màng bảo vệ bề mặt có độ bền bóc nhỏ hơn hoặc bằng 0,08N/25mm 

khi màng polyetylen terephtalat có độ dày 25m được liên kết với lớp chất dính nhạy áp 

và sản phẩm thu được được lấy ra để ở 23°C trong 30 phút, và sau đó màng polyetylen 

terephtalat được bóc ở góc bóc 180° và tốc độ bóc 6000mm/phút. Sáng chế cũng đề cập 
đến chi tiết quang học và chi tiết điện tử. 
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(72) TAKEHARA Kenta (JP), YAMAMOTO Tetsuya (JP), HIROSAWA Toshiyuki (JP), 

HIGUCHI Takahide (JP), OYAMA Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất quặng thiêu kết 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất quặng thiêu kết mà có khả năng sản xuất các hạt 
được tạo hạt có độ bền cao và có thể cung cấp quặng thiêu kết chất lượng cao ngay cả 
khi sử dụng quặng sắt chứa lượng lớn bột mịn khó tạo hạt, phương pháp này khác biệt ở 
chỗ nguyên liệu thiêu kết thô bao gồm quặng sắt chứa không ít hơn 20% khối lượng là 
các hạt nhân có kích cỡ hạt không nhỏ hơn 1 mm và 10-50% khối lượng là bột mịn có 
kích cỡ hạt không lớn hơn 0,125 mm, nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ trợ được 
khuấy trộn trong máy khuấy tốc độ cao, được tạo hạt và sau đó được thiêu kết. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
257 

(11) 60814 
(21) 1-2018-03887 (51) 8 H04W  56/00 

(22) 06.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/012562     06.01.2017 (87) WO2017/155601 A1 14.09.2017 
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ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) LEI, Jing (CN), XU, Hao (US), CHEN, Wanshi (CN), WANG, Xiao, Feng (CA), 
WANG, Renqiu (CN), WEI, Yongbin (US), MONTOJO, Juan (US), RICO 
ALVARINO, Alberto (ES), GAAL, Peter (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, hệ thống, và thiết bị dùng để truyền thông không 
dây. Trạm cơ sở có thể phát rộng tín hiệu đồng bộ hóa bằng cách sử dụng phần băng hẹp 
của băng thông của ô. Tín hiệu đồng bộ có thể bao gồm chuỗi được lặp lại trên một số 
chu kỳ ký hiệu sử dụng mã bảo vệ để hỗ trợ thu thập ô một cách tiết kiệm công suất. 
Thiết bị người dùng (user equipment - UE) thu tín hiệu đồng bộ hóa có thể xác định 
thông tin tần số và thời gian cho ô bằng cách thực hiện phép tổ hợp và tích lũy có trọng 
số các quy trình tự tương quan và tương quan chéo có độ phức tạp thấp trên tín hiệu 
đồng bộ hóa. Các phép tương quan có độ phức tạp giảm bớt có thể được kích hoạt dựa 
vào việc sử dụng mã bảo vệ và chuỗi cơ sở. Trong một số trường hợp, phép tương quan 
chéo có thể được thực hiện ở nhiều tốc độ lấy mẫu. Việc sử dụng mã báo vệ trong tín 
hiệu đồng bộ hóa cũng có thể hỗ trợ các quy trình tương quan sử dụng cập nhật đệ quy 
hoặc lặp lại, điều này có thể cho phép giảm hơn nữa độ phức tạp tính toán so với các 
quy trình tìm kiếm ô khác. 
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(72) KOBAYASHI, Kaori (JP), SUZUKI, Tamotsu (JP), OKUZUMI, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất sulfonamit dị vòng và thuốc chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính đối kháng TRPA1, thuốc chứa hợp chất này, 
chất đối kháng TRPA1, và thuốc có tác dụng để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh liên 
quan đến TRPA1. Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó mỗi ký hiệu là như được định nghĩa trong phần mô tả, hoặc muối dược dụng 
của nó, và thuốc chứa hợp chất này và tương tự có hoạt tính đối kháng TRPA1 và có tác 
dụng để làm chất đối kháng TRPA1 và để phòng ngừa hoặc điều trị bệnh liên quan đến 
TRPA1. 
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(22) 01.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/003647        01.02.2017 (87) WO2017/135316 10.08.2017 
(30) 2016-019676            04.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2018 
(71) KAO CORPORATION   (JP) 

14-10, Nihonbashi-Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1038210 (JP)  
(72) TSUBOI, Yuichi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Thể đột biến của họ Rhizopus và phương pháp sản xuất thể đột 

biến này, phương pháp cải thiện năng suất axit hữu cơ của nấm 
thuộc họ Rhizopus và phương pháp sản xuất axit hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nấm thuộc họ Rhizopus có năng suất axit hữu cơ cao và thể đột 
biến của nấm thuộc họ Rhizopus với hoạt tính pyruvat decarboxylaza giảm. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thể đột biến của họ Rhizopus, phương 
pháp cải thiện năng suất axit hữu cơ của nấm thuộc họ Rhizopus và phương pháp sản 
xuất axit hữu cơ. 
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2929 Walnut Street, Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States of America 
(72) Robert B. ALBRIGHT (US), Dina L. RICHMAN (US), Nathan D. CALDWELL (US), 

Bruce C. BLACK (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm xua đuổi côn trùng hoặc ve bét và phương pháp xua 

đuổi côn trùng hoặc ve bét sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm xua đuổi sinh vật gây hại như côn trùng hoặc ve bét chứa 

axit béo và anthranilat este. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xua đuổi 
sinh vật gây hại sử dụng chế phẩm này và các sản phẩm được bào chế từ chế phẩm này. 
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NAGASHIMA, Toshiaki (JP), TAZAWA, Fumio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp cấp chất hiện ảnh và hệ thống cấp chất hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp cấp chất hiện ảnh có thể đơn giản hóa cơ cấu để làm dịch chuyển 
phần tiếp nhận chất hiện ảnh để nối nó với hộp cấp chất hiện ảnh.  
Hộp cấp chất hiện ảnh (1) để cấp chất hiện ảnh qua phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11) 
được bố trí dịch chuyển được trong cơ cấu tiếp nhận chất hiện ảnh (8) mà hộp cấp chất 
hiện ảnh (1) lắp tháo được vào đó, hộp cấp chất hiện ảnh (1) bao gồm phần chứa chất 
hiện ảnh (2c) để chứa chất hiện ảnh; và các phần gài (3b2), (3b4), có thể gài với phần 
tiếp nhận chất hiện ảnh (11), để làm dịch chuyển phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11) về 
phía hộp cấp chất hiện ảnh (1) nhờ thao tác lắp hộp cấp chất hiện ảnh (1) để thiết lập 
trạng thái nối giữa hộp cấp chất hiện ảnh (1) và phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11). 
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NAGASHIMA, Toshiaki (JP), TAZAWA, Fumio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp cấp chất hiện ảnh và hệ thống cấp chất hiện ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp cấp chất hiện ảnh có thể đơn giản hóa cơ cấu để làm dịch chuyển 
phần tiếp nhận chất hiện ảnh để nối nó với hộp cấp chất hiện ảnh.  
Hộp cấp chất hiện ảnh (1) để cấp chất hiện ảnh qua phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11) 
được bố trí dịch chuyển được trong cơ cấu tiếp nhận chất hiện ảnh (8) mà hộp cấp chất 
hiện ảnh (1) lắp tháo được vào đó, hộp cấp chất hiện ảnh (1) bao gồm phần chứa chất 
hiện ảnh (2c) để chứa chất hiện ảnh; và các phần gài (3b2), (3b4), có thể gài với phần 
tiếp nhận chất hiện ảnh (11), để làm dịch chuyển phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11) về 
phía hộp cấp chất hiện ảnh (1) nhờ thao tác lắp hộp cấp chất hiện ảnh (1) để thiết lập 
trạng thái nối giữa hộp cấp chất hiện ảnh (1) và phần tiếp nhận chất hiện ảnh (11). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ dạng lớp để sản xuất nền gốm và phương pháp sản xuất nền 

gốm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ dạng lớp dùng để sản xuất nền gốm bao gồm: bộ phận mảng, 

trong đó phần đỡ đỡ phần dưới của nền gốm và phần phủ bao quanh phần trên của nền 
gốm tạo nên bộ phận mảng này, bộ phận đỡ mà trên đó phần đỡ của bộ phận mảng được 
đặt lên và đồng thời bao quanh bộ phận mảng, và bộ phận chất tải được bố trí trên phần 
phủ của bộ phận mảng để tác động tải trọng lên bộ phận mảng này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nền gốm này. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp chứa dùng cho thiết bị bay hơi điện tử, thiết bị bay hơi 

điện tử bao gồm hộp chứa nêu trên và phương pháp lắp ráp hộp 
chứa dùng cho thiết bị nêu trên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa (70) dùng cho thiết bị bay hơi điện tử (60) bao gồm chi 
tiết dẫn điện (31) kéo dài qua vùng bên trong của bề mặt chung phân phối (30) mà chi 
tiết làm nóng (24) được ghép tới đó. Chi tiết dẫn điện (31) có thể có hệ số nhiệt độ của 
điện trở suất lớn hơn so với của chi tiết làm nóng (24). Bề mặt chung phân phối (30) có 
thể bao gồm vật liệu làm bấc dạng sợi, và chi tiết dẫn điện (31) có thể được dệt qua 
vùng bên trong của vật liệu làm bấc dạng sợi. Nhiệt độ của bề mặt chung phân phối (30) 
có thể được xác định dựa trên việc theo dõi điện trở của chi tiết dẫn điện (31). Sáng chế 
đề cập tới thiết bị bay hơi điện tử (60) bao gồm hộp chứa nêu trên và phương pháp lắp 
ráp hộp chứa dùng cho thiết bị bay hơi điện tử (60). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) BIOMASS FUEL CO., LTD.   (JP) 

7-14, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031, Japan  
(72) KURODA, Eisaku  (JP), SHlBATA, Katsumi  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất sinh khối thực vật bán cacbon hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất sinh khối thực vật bán cacbon hóa. Thiết bị theo 
sáng chế an toàn, dễ dàng xử lý được khí độc hại, hiệu suất cao và chi phí vận hành 
thấp. Thiết bị có khả năng sản xuất liên tục với khối lượng lớn sinh khối thực vật bán 
cacbon hóa đồng nhất mà không gây ra hư hại và oxy hóa đi kèm với quá trình gia nhiệt. 
Thiết bị sản xuất sinh khối thực vật bán cacbon hóa này bao gồm vít tải sấy, vít tải bán 
cacbon hóa, và bộ phận xả nhiên liệu bán cacbua. Vít tải sấy để sấy nguyên liệu thô đã 

qua xử lý mà là sinh khối thực vật với hơi nước quá nhiệt ở nhiệt độ 200-400°C. Vít tải 
bán cacbon hóa để bán cacbon hóa nguyên liệu thô đã qua xử lý với hơi quá nhiệt ở 

300-600°C. Bộ phận xả nhiên liệu bán cacbua để xả nhiên liệu bán cacbua của nguyên 
liệu thô đã qua xử lý sau khi hạ xuống đến nhiệt độ không tự cháy được tại đó không 
gây ra hiện tượng tự cháy trong khí quyển ở trạng thái không có oxy. 
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(11) 60823 
(21) 1-2018-03935 (51) 8 A61K  31/47, C07D  217/08 

(22) 10.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/017295    10.02.2017 (87) WO2017/139526 17.08.2017 
(30) 62/285,039         12.02.2016      US 
(71) 1. ASTELLAS PHARMA INC.  (JP) 

5-1, Nihonbashi-honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-8411, Japan 
2. CYTOKINETICS, INCORPORATED  (US) 
280 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, United States of America 

(72) SATO, Ippei (JP), KAMIKUBO, Takashi (JP), MIURA, Masanori (JP), 
MATSUSHIMA, Yuji (JP), TANAKA, Hiroaki (JP), SHIINA, Yasuhiro (JP), 
YAMAKI, Susumu (JP), SAITO, Tomoyuki (JP), KIYOHARA, Hiroshi (JP), OHE, 
Munemichi (JP), MIHARA, Kayoko (JP), MORGAN, Bradley, Paul (US), MALIK, 
Fady (US), COLLIBEE, Scott, Emile (US), ASHCRAFT, Luke (US), LU, Pu-Ping 
(US), WARRINGTON, Jeffrey, Michael (US), GARARD, Marc (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất tetrahydroisoquinolin và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất dẫn xuất tetrahydroisoquinolin, có thể được sử dụng 

làm thành phần hoạt tính của dược phẩm, và đặc biệt là, của dược phẩm hữu dụng để 
phòng ngừa hoặc điều trị bệnh hoặc tình trạng phản ứng lại sự điều biến về độ co của 
đơn vị co cơ xương. Quá trình này có thể được hoàn thành, ví dụ, bằng sự điều biến của 
phức troponin của đơn vị co cơ xương nhanh thông qua một hoặc nhiều trong số các 
myosin, actin, tropomyosin, troponin C, troponin I, và troponin T cơ xương nhanh, và 
các đoạn và chất đồng dạng của chúng. Do đó, các hợp chất dẫn xuất 
tetrahydroisoquinolin có thể được sử dụng làm tác nhân để phòng ngừa hoặc điều trị 1) 
các rối loạn thần kinh cơ, 2) các rối loạn của cơ chủ động, 3) các rối loạn CNS trong đó, 
sự yếu cơ, chứng teo, và chứng mỏi mệt là các triệu chứng nổi trội, 4) các triệu chứng ở 
cơ xuất phát từ các rối loạn hệ thống, và 5) các rối loạn chức năng của cơ sàn chậu và cơ 
thắt vòng niệu đạo/hậu môn. 
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(11) 60824 
(21) 1-2018-03938 (51) 8 H04W  84/12,  72/04 

(22) 05.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/000134            05.01.2017 (87) WO2017/154320 14.09.2017 
(30) 2016-048277            11.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) LANANTE Leonardo (PH), NAGAO Yuhei (JP), OCHI Hiroshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống WLAN, trạm gốc WLAN, trạm đầu cuối WLAN, và 

phương pháp truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống WLAN (wireless local area network - mạng cục bộ không 

dây) gồm: trạm gốc WLAN (AP - Access Point - điểm truy nhập); và các trạm đầu cuối 
WLAN (STA) mà thực hiện truyền thông đa người dùng liên kết lên với trạm gốc 
WLAN (AP). Trạm gốc WLAN (AP) truyền khung kích hoạt để phân phối khối tài 
nguyên định trước, khung kích hoạt gồm ID trạm đầu cuối xác định trạm đầu cuối 
WLAN (STA) trước khi liên kết trong số các trạm đầu cuối WLAN (STA), đến các trạm 
đầu cuối WLAN (STA). Trạm đầu cuối WLAN trước khi liên kết (STA) lựa chọn, khi 
ID (identifier - định danh) trạm đầu cuối mà xác định trạm đầu cuối WLAN trước khi 
liên kết (STA) được bao gồm trong khung kích hoạt, khối tài nguyên định trước và 
truyền dữ liệu liên kết lên đến trạm gốc WLAN (AP). 
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(11) 60825 
(21) 1-2018-03941 (51) 8 F04C  27/00,  18/16, F16J  15/34 

(22) 21.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/011140       21.03.2017 (87) WO2017/164153 A1 28.09.2017 
(30) 2016-061584           25.03.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2018 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585 Japan 
(72) MIYATAKE, Toshiyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy nén trục vít không dầu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nén trục vít không dầu (10) có: rôto trục vít (14) có trục vít 
(14a) và trục (14c); ổ đỡ (26); cơ cấu bịt kín trục thứ nhất (30) nằm giữa trục vít và ổ đỡ, 
cơ cấu bịt kín trục thứ nhất có: đệm bịt kín thứ nhất (38a) và phần nối thông thứ nhất 
(30a) được làm thích ứng để nối thông phía ổ đỡ so với điểm giữa trục và đệm bịt kín 
thứ nhất, và mặt theo chu vi ngoài của cơ cấu bịt kín trục thứ nhất; cơ cấu bịt kín trục 
thứ hai (32) nằm giữa cơ cấu bịt kín trục thứ nhất và ổ đỡ, cơ cấu bịt kín trục thứ hai có: 
đệm bịt kín thứ hai (32a) và phần nối thông thứ hai (32c) được làm thích ứng để nối 
thông phía trục vít so với điểm giữa trục và đệm bịt kín thứ hai, và mặt theo chu vi ngoài 
của cơ cấu bịt kín trục thứ hai; và chi tiết bịt kín thứ nhất (50) có mối bịt kín giữa phần 
nối thông thứ nhất và phần nối thông thứ hai. Vỏ máy (12) có phần nối thông không khí 
bên ngoài (12m) được làm thích ứng để nối thông phần nối thông thứ nhất và phần nối 
thông thứ hai với không khi bên ngoài. Tiết diện ngang ở phần nối thông thứ nhất lớn 
hơn so với tiết diện ngang giữa mối bịt kín của chi tiết bịt kín thứ nhất và trục. 
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(11) 60826 
(21) 1-2018-03948 (51) 8 H04L  5/00 

(22) 21.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/023459    21.03.2017 (87) WO2017/165453 A1 28.09.2017 
(30) 62/311,023         21.03.2016      US 

15/251,904         30.08.2016      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) MANOLAKOS, Alexandros (GR), JIANG, Jing (CN), NAMGOONG, June (KR), 
LUO, Tao (US), SORIAGA, Joseph Binamira (US), JI, Tingfang (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Các khía cạnh của sáng chế đề xuất thiết bị không dây truyền thông với thiết bị không 
dây khác bằng cách sử dụng các khung con độc lập. Thiết bị không dây truyền thông với 
thực thể lập lịch bằng cách sử dụng nhiều khung con độc lập bao gồm khung con thứ 
nhất và khung con thứ hai. Mỗi khung con độc lập bao gồm phần liên kết lên (uplink - 
UL) và phần liên kết xuống (downlink - DL). Thiết bị không dây còn nhận thông tin 
điều khiển DL từ thực thể lập lịch trong phần DL của khung con thứ nhất, và truyền dữ 
liệu UL bao gồm nhiều khối tín hiệu chuẩn cho thực thể lập lịch trong phần UL của 
khung con thứ nhất. Các khối tín hiệu chuẩn cách đều nhau trong ít nhất một phần của 
phần UL trong khung con thứ nhất. Ngoài ra, phương pháp truyền thông không dây hoạt 
động được tại thực thể phụ thuộc và thực thể lập lịch cũng được bộc lộ. 
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(11) 60827 
(21) 1-2018-03951 (51) 7 H01B 1/02, 1/22, H01L 31/0224 

(22) 23.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/054105     23.02.2017 (87) WO2017/144555 31.08.2017 
(30) 16156961.1          23.02.2016      EP 
(71) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Germany (Federal Republic of) 
(72) Fiess, Markus  (DE), Pan, Han Chang  (TW), Wang, Yu Lin  (TW), Cho, Chia Chin  

(TW) 
(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Bột nhão dẫn điện và quy trình sản xuất điện cực trên đế bán 

dẫn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột nhão dẫn điện bao gồm các hạt dẫn điện với lượng nằm trong 

khoảng từ 30 đến 97% trọng lượng, thủy tinh frit với lượng từ 0 đến 20% trọng lượng, 
môi trường hữu cơ với lượng từ 3 đến 70% trọng lượng và dầu silicon với lượng từ 0,1 
đến 67% tính theo trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng của bột nhão, trong đó dầu 

silicon có điểm sôi hoặc khoảng sôi nằm trong khoảng từ 180°C đến 350°C. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất điện cực trên đế bán dẫn có sử dụng bột 
nhão dẫn điện này. 
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(11) 60828 
(21) 1-2018-03952 (51) 7 B01J  38/48,  38/50,  23/94,  23/26,  

23/86,  23/92,  37/02 
(22) 08.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/017011     08.02.2017 (87) WO2017/139373 A1 17.08.2017 
(30) 62/292,991          09.02.2016      US 
(71) OXY VINYLS, LP   (US) 

5005 LBJ Freeway, Suite 2200, Dallas, Texas 75244, United States of America  
(72) KRAMER, Keith (US), COWFER, Joseph A.  (US) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
(54) Quy trình tái sinh chất xúc tác dùng cho quá trình oxy hóa 

có xúc tác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tái sinh chất xúc tác dùng cho quá trình oxy hóa có xúc 

tác bao gồm các bước (i) cung cấp vật liệu xúc tác đã dùng; (ii) rửa vật liệu xúc tác đã 
dùng này bằng nước để tạo ra vật liệu xúc tác tái sinh; và (iii) sử dụng vật liệu xúc tác 
tái sinh này trong quá trình oxy hóa có xúc tác.  
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(11) 60829 
(21) 1-2018-03954 (51) 7 B66C 1/00, E04G 21/00, 21/04 

(22) 10.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2018 
(75) Đào Huân  (VN) 

Lô D1, phòng số 7, cư xá 30/4, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Liên hợp máy đổ bê tông và cần trục tháp lắp cần treo vật 

dạng ống lồng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới liên hợp máy để bê tông (A) và cần trục tháp (B) bao gồm: bệ đỡ 

cần trục tháp (1) và thùng chứa bê tông (2) đặt trên mặt đất, các đoạn ống dẫn bê tông 
(4), (12), (25) và khớp cầu (28) lắp ở bên trong các đoạn tháp (13) để sử dụng các đoạn 
tháp này đỡ các đoạn ống dẫn bê tông (12) đứng vững chắc ở trên cần trục tháp (B), cần 
treo vật (35) lắp ở phía trước cần trục tháp gồm các đoạn ống (35a), (35b), (35c) lồng vào 
nhau, xi lanh - pít tông (36) lắp ở bên trong các đoạn ống này để kéo các đoạn ống 
(35b), (35c) di chuyển kéo dài ra hoặc 
thu ngắn lại ở các vị trí làm việc, 
chân đoạn cần (35) lắp ở bàn tựa 
quay (20), đầu đoạn cần (35) lắp các 
pu ly (40), (41), dây cáp (42) lắp ở 
tời điện (22) rồi vòng qua các pu ly 
(40), (41), (43) và lắp vào trục thép 
(44) để tạo thành pa lăng (45) để trục 
kết cấu xây dựng, xi lanh - pít tông 
(47) ở cạnh trước cần treo vật (35) để 
nâng đầu cần treo vật (35) nghiêng 
lên, nghiêng xuống ở các vị trí làm 
việc, đoạn ống dẫn bê tông (52) gồm 
các đoạn ống (52a), (52b), (52c) lồng 
vào nhau ở cạnh sau cần treo vật (35) 
để sử dụng đoạn cần (35) này kéo các 
đoạn ống dẫn bê tông (52b), (52c) di 
chuyển kéo dài ra hoặc thu ngần lại ở 
các vị trí đổ bê tông, chân đoạn ống 
(52) lắp vào đầu đoạn ống (29), đầu 
đoạn cần (52) lắp các đoạn ống đổ bê 
tông (66), (75), (76) và (77). 
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(11) 60830 
(21) 1-2018-03962 (51) 7 A61B  17/12 

(22) 08.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/052760    08.02.2017 (87) WO2017/153114 14.09.2017 
(30) 1604074.3         09.03.2016      GB 

S2016/0261         22.11.2016      IE 
(71) ELBE VALLEY MEDICAL LTD.   (IE) 

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Dublin, D07 P4AX, Ireland  
(72) REYNOLDS, Rob  (IE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và hệ thống hạn chế dòng chất lưu trong mạch chức 

năng cơ thể 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và hệ thống hạn chế dòng chất lưu trong mạch chức năng cơ 

thể người và động vật, thiết bị này có thể tạo kết cấu ở chế độ thứ nhất để có thể đẩy 
được một cách thụ động bởi dòng chất lưu bên trong mạch chức năng cơ thể và ở chế độ 
thứ hai để bít kín ít nhất một phần mạch chức năng cơ thể, thiết bị này có kích thước 
mặt cắt ngang thứ nhất ở chế độ thứ nhất và kích thước mặt cắt ngang thứ hai ở chế độ 
thứ hai, trong đó kích thước mặt cắt ngang thứ hai lớn hơn kích thước mặt cắt ngang thứ 
nhất. Hệ thống này bao gồm: các thiết bị được mô tả trên đây, nguồn điện để cấp điện 
cho các thiết bị; và bộ điều khiển bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý để điều khiển các 
thiết bị này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
274 

(11) 60831 
(21) 1-2018-03967 (51) 7 G08B  13/16, B61L  29/00,  23/06 

(22) 25.07.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/MY2016/050040    25.07.2016 (87) WO2017/171539 05.10.2017 
(30) PI 2016701184         31.03.2016      MY 
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(72) FOO, WILLIAM THYANG HENG  (MY), LIM, MING GUAN  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống phát hiện người xâm nhập 

  (57)     Sáng chế liên quan đến hệ thống bao gồm công cụ cảm ứng rung dùng để phát hiện tín 
hiệu rung và truyền tín hiệu rung tới công cụ phân tích tín hiệu (8), thông qua phần kéo 
dài của cáp đồng trục, trong đó công cụ cảm ứng rung bao gồm một bản tiếp xúc (3) và 
cáp cảm biến (4), đặc trưng ở chỗ bản tiếp xúc (3) được đặt trên lò xo xoắn (11) theo 
hàng ngang có cáp cảm biến (4) được lắp ráp suốt chiều dài của hàng ngang này để cản 
dịu tín hiệu rung, tín hiệu này khởi động tín hiệu cảnh báo khi trọng lượng của vật thể 
xâm nhập bị phát hiện ra lớn hơn trọng lượng đã được định trước, trong đó trọng lượng 
đã được định trước được xác định bằng cách điều chỉnh hệ số cản của lò xo (11). 
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(11) 60832 
(21) 1-2018-03982 (51) 8 C21B  5/00,  7/18,  7/24, F27D  

21/00 
(22) 14.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/010058            14.03.2017 (87) WO2017/159641 21.09.2017 
(30) 2016-051952            16.03.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2018 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) ICHIKAWA Kazuhira (JP), KASHIHARA Yusuke (JP), OYAMA Nobuyuki (JP), 

TSUDA Kazuro (JP), YAMAHIRA Naoshi (JP), ISHII Kunihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nạp nguyên liệu thô vào lò cao 

  (57)     Trong hoạt động lò cao trong đó lớp quặng được trộn than cốc và lớp than cốc được tạo 
ra trong lò cao, độ thấm khí thỏa mãn trong lò cao đạt được bằng cách điều chỉnh thích 
hợp tỷ lệ than cốc được trộn trong lớp quặng được trộn than cốc tương ứng với hàm 
lượng than cốc nhỏ trong than cốc dùng để tạo ra lớp than cốc. Sáng chế đề cập đến 
phương pháp nạp nguyên liệu thô vào lò cao, bao gồm bước tạo ra xen kẽ các lớp quặng 
được trộn than cốc và các lớp than cốc, bước sử dụng bộ cảm biến để đo kích cỡ hạt của 
than cốc dùng để tạo ra lớp than cốc mà được đặt trên thiết bị vận chuyển để vận chuyển 
than cốc đến lò cao để xác định tỷ lệ các hạt than cốc có trục nhỏ bằng hoặc nhỏ hơn trị 
số tùy ý nằm trong khoảng từ 5 mm đến 35 mm trong than cốc, bước thiết lập tỷ lệ than 
cốc được trộn trong nguyên liệu thô được trộn tương ứng với tỷ lệ đã xác định nhỏ hơn 
tỷ lệ than cốc được trộn trong nguyên liệu thô được trộn thỏa mãn điều kiện cơ bản mà 
được xác định là điều kiện trong đó than cốc dùng để tạo ra lớp than cốc không chứa các 
hạt than cốc có trục nhỏ là 35 mm hoặc nhỏ hơn, và bước bổ sung lượng than cốc tương 
ứng với độ chênh lệch được tính toán bằng cách lấy tỷ lệ than cốc được trộn ở điều kiện 
cơ bản trừ đi tỷ lệ than cốc được trộn được thiết lập theo tỷ lệ đã nêu vào lượng than cốc 
mà dùng để tạo ra lớp than cốc.  
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Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) SARTORI, Philippe (CN), CALCEV, George (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông kiểu phương tiện giao 

thông kết nối với mọi vật trong mạng không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp truyền thông kiểu phương tiện với mọi vật 

(V2X, Vehicle-to-everything - Phương tiện với mọi vật) trong mạng không dây, phương 
pháp này bao gồm bước xác định, bởi thiết bị người dùng thứ nhất (UE, User Equipment 
- Thiết bị người dùng), tải sóng mang V2X trong vùng phủ sóng của trạm gốc (BS, Base 
station - Trạm gốc) và truyền, bởi UE thứ nhất, bản tin dữ liệu trên giao diện không gian 
sử dụng kỹ thuật lựa chọn tài nguyên ngẫu nhiên hoặc kỹ thuật đa truy nhập cảm nhận 
tài nguyên dựa trên tải sóng mang V2X trong vùng phủ sóng của BS. 
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(72) NAKATANI, Kaoru (JP), YASUDA, Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt thông gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt thông gió bao gồm khung thân chính dạng ống (2) hở ở phía 
trong nhà và phía ngoài trời và bao gồm các trục lắp tấm cửa chớp (20a) ở cả hai phía 
của bề mặt trong ở đầu phía ngoài trời, quạt thổi gió được lắp phía trong khung thân 
chính (2), và các tấm cửa chớp (9) được đỡ nhờ các trục lắp tấm cửa chớp (20a) có thể 
quay được. Mỗi trong số các tấm cửa chớp (9) bao gồm phần tấm phẳng ở dạng tấm để 
mở và đóng phần hở phía ngoài trời của khung thân chính (2), và các phần vành gờ 
(40a) nhô ra từ cả hai đầu của phần tấm phẳng, có các lỗ giữ (50a) mà trong đó các trục 
lắp tấm cửa chớp (20a) được đưa vào một cách tương ứng, và có thể biến dạng được ở 
dạng đàn hồi. Mỗi trong số các trục lắp tấm cửa chớp (20a) có mặt dẫn hướng (21) ở 
phía ngoài trời, để dẫn hướng phần vành gờ (40a) về phía đầu mút của trục lắp tấm cửa 
chớp (20a) khi được đưa vào lỗ giữ (50a). Mặt dẫn hướng (21) là bề mặt đạt đến tâm 
trục của trục lắp tấm cửa chớp (20a) về phía đầu mút của trục lắp tấm cửa chớp (20a).  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện điểm đứt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện điểm đứt có khả năng phát hiện điểm đứt trong hệ 
thống phân phối với độ chính xác cao hơn. Thiết bị này bao gồm: bộ phận truyền thông 
(12) thu, nhờ truyền thông không dây đa bước, dữ liệu đo được đo bởi các thiết bị đầu 
cuối đọc đồng hồ đo có trang bị chức năng truyền thông (7); bộ phận phân tích cấu trúc 
truyền thông (14) phân tích cấu trúc truyền thông của các thiết bị đầu cuối đọc đồng hồ 
đo có trang bị chức năng truyền thông (7) dựa vào dữ liệu đo; và bộ phận phát hiện điểm 
đứt (17) xác định trạng thái của điểm đứt trong hệ thống phân phối dựa vào trạng thái 
truyền thông của bộ phận truyền thông (12), trong đó bộ phận phân tích cấu trúc truyền 
thông (14) xác định, trong số các thiết bị đầu cuối đọc đồng hồ đo có trang bị chức năng 
truyền thông (7) từ đó bộ phận truyền thông (12) không thể thu dữ liệu đo, thiết bị đầu 
cuối đọc đồng hồ đo có trang bị chức năng truyền thông (7) được xếp hạng cao nhất, mà 
chỉ báo gần nhất với bộ phận truyền thông (12), trong cấu trúc truyền thông có thể ở 
trạng thái mất nguồn, và xác định rằng thiết bị đầu cuối đọc đồng hồ đo có trang bị chức 
năng truyền thông (7) được xếp hạng thấp hơn so với thiết bị đầu cuối đọc đồng hồ đo 
có trang bị chức năng truyền thông (7) được xác định là có thể ở trạng thái mất nguồn 
nằm ở trạng thái không xác định.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm cao dán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm cao dán bao gồm nền và lớp chất dính được cán mỏng trên nền 
này, trong đó lớp chất dính chứa từ 0,01% khối lượng đến 0,026% khối lượng của 
vanillylamit của axit nonylic và từ 0,85% khối lượng đến 3% khối lượng của bột vỏ cây 
hoàng bá tính theo tổng khối lượng của lớp chất dính, và tỷ lệ khối lượng của 
vanillylamit của axit nonylic với bột vỏ cây hoàng bá là từ 1:42,5 đến 1:170. Tấm cao 
dán này không tỏa ra mùi khó chịu ngay cả khi được sử dụng trong thời gian dài. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị xử lý thông tin và phương pháp xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin (100) bao gồm: bộ phận xử lý (101) được 
tạo cấu hình để xử lý dữ liệu (1-1, 1-1-1, 1-1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, và 2-5) liên quan đến 
các dịch vụ được kết hợp (1, 2, 3, và 4) trong vật ghi (100), dữ liệu tương ứng với mỗi 
trong số các dịch vụ. Mục đích của sáng chế là để có thể liên kết dữ liệu và các quy 
trình xử lý liên quan đến các dịch vụ. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống đánh bóng và phương pháp đánh bóng nền 

  (57)     Hệ thống đánh bóng (10) bao gồm nền cần đánh bóng (12) và tấm dùng để đánh bóng 
(40). Tấm dùng để đánh bóng (40) này bao gồm lớp đáy và lớp chống mài mòn. Hệ 
thống này còn bao gồm dung dịch đánh bóng được đặt giữa tấm dùng để đánh bóng (40) 
và nền (12). Dung dịch đánh bóng bao gồm thành phần lỏng và nhiều composit gồm có 
tác dụng mài mòn. Composit gồm có tác dụng mài mòn bao gồm các hạt mài riêng biệt 

phân tán đều trong toàn bộ chất nền là gốm xốp. ít nhất một phần của chất nền là gốm 
xốp này bao gồm nguyên liệu gốm thủy tinh. Composit gốm có tác dụng mài mòn được 
phân tán trong thành phần lỏng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp đánh bóng nền. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bộ dẫn động van và phương pháp vận hành bộ dẫn động van 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động van (10) theo sáng chế có mạch cản dịu bao gồm 
mạch cản dịu điện dung (37) được kích hoạt trong trường hợp việc vận hành máy phát 
của động cơ bước (18). Mạch cản dịu, cùng với cuộn dây động cơ (26), tạo ra cụm cộng 
hưởng LCR, có tác dụng làm ổn định và điều chỉnh tốc độ quay. Tốc độ quay của động 
cơ bước (18), chạy trong việc vận hành máy phát, được giữ không đổi trong giới hạn, cụ 
thể là không có sự can thiệp điều khiển của mạch điều khiển. Do đó, mạch cản dịu có 
thể vận hành ngay cả ở trạng thái không dòng của hệ thống điều khiển và đáng tin cậy 
bất kể nguồn cấp dòng bên ngoài. Việc đóng nhanh đạt được, và sự chạy sau quá dài của 
động cơ (18) được ngăn ngừa theo cách đáng tin cậy. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp vận hành bộ dẫn động van.  
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(11) 60840 
(21) 1-2018-04004 (51) 7 F16K  1/00,  1/44,  31/04 

(22) 11.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/055368     11.03.2016 (87) WO2017/153003 14.09.2018 
(71) KARL DUNGS GMBH & CO. KG   (DE) 

Karl-Dungs-Platz 1, 73660 Urbach, Germany  
(72) LANG, Martin  (DE), BOS, Benjamin  (DE), OBERMOLLER, Nils  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Chuỗi van và phương pháp tạo ra chuỗi van 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chuỗi van bao gồm các loại van (A, B, C) với các van có kích cỡ và 
loại khác nhau, trong đó các loại van, tốt hơn nếu tất cả các loại van (A, B , C) của chuỗi 
van (11) có các bộ dẫn động van đồng nhất (21), trong đó các chi tiết đóng van (19) của 
các van (10, 12, 13) thực hiện cùng một hành trình mở, trong đó chúng có thể được tạo 
ra khác nhau, tuy nhiên, và cụ thể có các đường kính khác nhau. Lò xo đóng (20) của 
các loại van khác nhau (A, B, C) cũng có thể có các đường cong đặc tính khác nhau và 
có thể có các chiều dày khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo 
ra chuỗi van bao gồm các loại van (A, B, C) có kích cỡ khác nhau. 
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(71) KARL DUNGS GMBH & CO. KG   (DE) 

Karl-Dungs-Platz 1, 73660 Urbach, Germany  
(72) OBERMOLLER, Nils  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bộ dẫn động van 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động van (10) vận hành van qua cơ cấu truyền động (15). 
Bộ phận cấp điện áp (19) được bố trí để cấp điện cho động cơ điện (12). Bộ phận cấp 
điện áp bao gồm mạch chỉnh lưu đầu vào và tụ điện C được nối vào đó. Từ tụ điện C, 
mạch điều khiển động cơ (25) thu được năng lượng để vận hành động cơ điện (12).  
Để ngăn không cho van (11) mở quá lâu sau khi ngắt nguồn điện áp ở đầu vào (20), bộ 
phận ngắt (34) được bố trí, mà, sau khi loại bỏ điện áp ở đầu vào (20), ngắt dòng năng 
lượng từ tụ điện C đến động cơ điện (12). Bởi vậy, bộ dẫn động van có thể được thiết kế 
cho khoảng điện áp làm việc rất rộng, trong đó đảm bảo thời gian ngắt ngắn đồng nhất, 
tức là thời gian đóng van, bất kể độ lớn điện áp sử dụng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Dược phẩm điều trị bệnh ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hỗn hợp gồm L-rhamnoza và chất ức chế leuxin 
aminopeptidaza dùng để điều trị bệnh ung thư. 
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(72) ROSTAMI, Ali A.  (US), KOBAL, Gerd;  (DE), PlTHAWALLA, Yezdi  (US), KANE, 

David  (US), TUCKER, Christopher S.  (US), LIPOWICZ, Peter  (US), FLORA, Jason  
(US), KARLES, George  (US), MISHRA, Munmaya K.  (US), BARNES, Catherine  
(US), ARENA, Richard  (US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Đế dùng cho thiết bị làm bay hơi điện tử, thiết bị làm bay hơi 

điện tử và phương pháp kiểm soát độc lập nguồn điện được cấp 
cho một hoặc nhiều bộ tạo phân tán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế (71) dùng cho thiết bị làm bay hơi điện tử (60) được tạo kết cấu 
để ghép với nhiều hộp chứa (22-1 đến 22-N) được tạo kết cấu để tạo ra các hệ phân tán 
tương ứng, riêng biệt. Các hộp chứa có thể bao gồm một hoặc nhiều bộ tạo sương hoặc 
bộ làm bay hơi. Đế (71) có thể bao gồm nhiều đầu nối (33-1 đến 33-N) được ghép điện 
với bộ nguồn điện. Các đầu nối có thể được tạo kết cấn để ghép các bộ tạo hệ phân tán 
này với bộ nguồn điện của đế (71). Đế (71) có thể bao gồm mạch điều khiển (11) được 
tạo kết cấu để điều khiển theo cách độc lập sự tạo ra hệ phân tán bởi các bộ tạo hệ phân 
tán mà được ghép với đế (71). Sáng chế còn đề cập đến thiết bị làm bay hơi điện tử và 
phương pháp kiểm soát độc lập nguồn điện được cấp cho một hoặc nhiều bộ tạo phân 
tán. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990111, Japan 
(72) NOGUCHI Junichi (JP), OTSUKI Akino (JP), FUJIKAWA Kumi (JP), NODA Yuki 

(JP), KAWAMORI, Ryota (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm thấm hút, có tính năng thấm hút rất tốt, đồng thời có tính 
tiện lợi rất tốt khi sử dụng sản phẩm này, ngay cả khi người đang sử dụng sản phẩm này 
vận động. Sản phẩm thấm hút này bao gồm tấm bề mặt (2) làm bằng vải không dệt, và 
có, trên hình chiếu bằng, vùng chính giữa (ALC) theo hướng chiều dài, vùng thứ nhất 
(AL1) theo hướng chiều dài, và vùng thứ hai (AL2) theo hướng chiều dài. Trong tấm bề 
mặt (2), hàm lượng lớp tuyết lông của các sợi cấu thành vải không dệt trong vùng chính 
giữa (ALC) theo hướng chiều dài lớn hơn hàm lượng lớp tuyết lông của các sợi trong các 
vùng ở các phần mép theo hướng chiều dài bao gồm vùng thứ nhất (AL1) và vùng thứ hai 
(AL2) theo hướng chiều dài. Ngoài ra, tấm bề mặt (2) có kết cấu lồi lõm đặc biệt (20) có, 
các phần lồi (21) kéo dài liên tục theo hướng chiều rộng của sản phẩm thấm hút này 
nằm xen kẽ với các phần lõm (22) kéo dài liên tục song song với các phần lồi (21).  
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(72) NOGUCHI, Junichi (JP), OTSUKI, Akino (JP), FUJIKAWA, Kumi (JP), NODA, Yuki 

(JP), KAWAMORI, Ryota (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sản phẩm thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm thấm hút khó bị vặn xoắn ngay cả khi ướt, và có tính tiện lợi 
rất tốt khi sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm thấm hút này bao gồm lớp thấm hút dịch 
thể, và có hướng theo chiều dài, hướng theo chiều rộng, và hướng theo chiều dày vuông 
góc với nhau. Lớp thấm hút này có kết cấu lồi lõm đặc biệt (20) có, dọc theo hướng 
chiều dài, các phần lồi (21) nhô về phía bề mặt áp vào da của sản phẩm thấm hút theo 
hướng chiều dày, và kéo dài liên tục theo hướng giao với hướng theo chiều dài xen kẽ 
với các phần lõm (22) hõm về phía bề mặt không áp vào da của sản phẩm thấm hút theo 
hướng chiều dày, và kéo dài liên tục song song với các phần lồi (21). Các phần lồi (21) 
có các phần rỗng (23) nơi bề mặt của lớp thấm hút ở phía bề mặt không áp vào da áp 
mặt vào. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất polyolefin dùng cho đúc quay 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất polyolefin dùng cho đúc quay bao gồm polyolefin bền và 
polyolefin không bền, trong đó polyolefin không bền có kích thước hạt trung bình là 10-
250 micron và có chỉ số dòng nóng chảy nằm trong khoảng từ 0,001 - 15,0 g/10 phút 
(tại 190oC, 5 kg) hoặc 0,0002-3,0 g/10 phút (tại 190oC, 2,16 kg). Hợp chất polyolefin 
này còn bao gồm stearat kim loại.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
290 

(11) 60847 
(21) 1-2018-04025 (51) 8 C12Q  1/68, G01N  33/533 

(22) 15.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/001632    15.02.2017 (87) WO2017/142297 24.08.2017 
(30) 10-2016-0017359         15.02.2016      KR 

10-2017-0020238         14.02.2017      KR 
(71) NURIBIO CO., LTD.  (KR) 

#204, 107, Gwanggyo-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16229, Republic of 
Korea 
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(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Đoạn mồi dò để phát hiện axit nucleic hoặc protein, kit và 

phương pháp phát hiện axit nucleic hoặc protein bằng đoạn 
mồi dò này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đoạn mồi dò phát hiện axit nucleic hoặc protein, bộ kit và phương 
pháp phát hiện axit nucleic hoặc protein sử dụng đoạn mồi dò này. Đoạn mồi dò có cấu 
trúc X-Y-Z và có chứa chỉ thị có thể phát hiện được gắn vào cả hai đầu hoặc bên trong 
đoạn mồi dò và cũng được sử dụng đồng thời làm mồi và mẫu dò trong khi phát hiện 
axit nucleic hoặc protein trong thời gian thực; phương pháp phát hiện axit nucleic trong 
thời gian thực, bao gồm khuếch đại axit nucleic cần phát hiện bằng cách sử dụng đoạn 
mồi dò theo sáng chế, và sau đó đo số lượng các mảnh của đoạn mồi dò được phân cắt; 
và phương pháp phát hiện protein trong thời gian thực sử dụng đoạn mồi dò theo sáng 
chế. Phương pháp phát hiện axit nucleic hoặc protein theo sáng chế sử dụng một lượng 
nhỏ các oligo so với các phương pháp phát hiện thông thường đã biết mà không yêu cầu 
mẫu dò riêng để phát hiện trong thời gian thực, và do đó có thể phát hiện axit nucleic 
hoặc protein cần phát hiện trong thời gian thực một cách đơn giản và tiết kiệm chi phí. 
Ngoài ra, các đột biến ở vùng Y có thể được phát hiện thông qua phản ứng khuếch đại 
sau khi phân cắt cùng Y của đoạn mồi dò, và có thể phát hiện đa mồi số lượng các axit 
nucleic hoặc protein phát hiện được lớn hơn số phân tử huỳnh quang được gắn vào đoạn 
mồi dò. Do đó, sáng chế có thể được sử dụng hiệu quả để chẩn đoán các bệnh khác nhau 
và chẩn đoán tiên lượng.  
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(54) Phương pháp in phun mực với màu vết và màu xử lý tích hợp, 

ảnh in và máy in phun mực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ảnh in trên một nền bao gồm các bước lựa chọn tám 

hoặc ít hơn tám màu xử lý từ một bộ màu mực xử lý đã biết; cung cấp hai hoặc nhiều 
hơn hai màu vết, tạo ra một bộ màu bao gồm các màu xử lý và các màu vết; và in tùy ý 
ảnh sử dụng bộ màu đã tạo ra. Tỷ lệ số lượng màu vết so với số lượng màu xử lý ít nhất 
là 0,5:1. Sáng chế cũng đề cập đến ảnh in và máy in phun mực.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển thiết bị đầu cuối và thiết bị đầu cuối. Thiết 
bị đầu cuối gửi tín hiệu định hướng theo hướng trong đó thiết bị cần được điều khiển 
được đặt, thiết bị cần được điều khiển thiết lập kênh truyền giữa thiết bị cần được điều 
khiển và thiết bị đầu cuối theo tín hiệu định hướng, thiết bị cần được điều khiển trả lại 
tín hiệu phản hồi cho thiết bị đầu cuối sau khi thu tín hiệu định hướng, và thiết bị đầu 
cuối điều khiển, theo tín hiệu phản hồi, chương trình ứng dụng tương ứng với thiết bị 
cần được điều khiển để bắt đầu. Người dùng có thể sử dụng thiết bị đầu cuối để truyền 
tín hiệu định hướng theo hướng, sao cho thiết bị theo hướng này trả lại tín hiệu phản hồi 
tương ứng cho thiết bị đầu cuối, và thiết bị đầu cuối có thể bắt đầu chương trình ứng 
dụng tương ứng theo tín hiệu phản hồi. Theo cách này, quy trình trong đó người dùng sử 
dụng thiết bị đầu cuối điều khiển thiết bị cần được điều khiển, và tìm kiếm chương trình 
ứng dụng của thiết bị cần được điều khiển là đơn giản, và nhiều chương trình ứng dụng 
không cần được tìm kiếm lần lượt cho chương trình ứng dụng yêu cầu. Do đó, sự vận 
hành là đơn giản.  
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(11) 60850 
(21) 1-2018-04054 (51) 8 B22D  41/18 

(22) 21.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/056131    21.03.2016 (87) WO2017/162263 28.09.2017 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

11, Wienerbergstrasse, 1100 Vienna, Austria 
(72) NITZL, Gerald (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cữ chặn chịu lửa bằng sứ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cữ chặn chịu lửa bằng sứ, được tạo dạng thanh, với chiều dài đường 
trục toàn phần LS, bao gồm:  
thân cữ chặn (12) có chiều dài đường trục LB, phần đầu thứ nhất (12U) của nó được 
trang bị phương tiện để gắn chặt thân cữ chặn (12) với cơ cấu nâng và hạ, và phần đầu 
thứ hai (12L) của nó được theo sau bởi đầu cữ chặn dạng vòm (14) có chiều dài đường 
trục LH, trong đó  
thân cữ chặn (12) có ít nhất một phần bề mặt phẳng bên ngoài (P1, P2, P3), mà kéo dài 
dọc theo ít nhất 50% chiều dài đường trục LB của thân cữ chặn (12). 
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(22) 08.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002510       08.03.2017 (87) WO2017/155302 A1 14.09.2017 
(30) 10-2016-0028388            09.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2018 
(75) LEE, SOO CHANG  (KR) 

Da Dong 202 Ho 64, Dongbu-ro 34-gil Dong-gu Daegu 41247 Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thảm vải không gian ba chiều, thảm đa năng 

và phương pháp sản xuất thảm bằng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thảm để sản xuất thảm đa năng. Thiết bị sản xuất 

thảm này bao gồm: cơ cấu in chuyển bao gồm bộ phận dẫn hướng được tạo kết cấu để 
dẫn thảm đa năng (300) và giấy can (302), tấm gia nhiệt thứ nhất (120) được tạo kết cấu 
bao gồm tấm gia nhiệt bằng nhôm để có thể thực hiện việc in chuyển, bộ phận phân 
phối thứ nhất (130) được tạo kết cấu để phân phối nhiệt, phương tiện vận chuyển được 
bố trí bên dưới bộ phận phân phối thứ nhất (130) và được tạo kết cấu để thực hiện việc 
in chuyển trên thảm đa năng thông qua việc liên kết bằng nhiệt mà không có áp lực, và 
phương tiện nâng thứ nhất (160) được tạo kết cấu để nâng lên và hạ xuống có chọn lọc 
phương tiện vận chuyển nêu trên; và cơ cấu xử lý bao gồm phần đặt thảm được tạo kết 
cấu sao cho tấm thảm đa năng đã được in chuyển được đặt trên đó và tấm xử lý được bố 
trí trên phần đặt thảm và được tạo kết cấu để thực hiện việc liên kết bằng nhiệt sao cho 
các rãnh và cạnh gấp có thể được tạo ra trên tấm thám đa năng (300). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thảm đa năng và phương pháp sản xuất thảm bằng 
thiết bị nêu trên. 
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(22) 24.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/007119        24.02.2017 (87) WO2017/159296 A1 21.09.2017 
(30) 2016-050849            15.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2018 
(75) SHINICHI SHIMIZU   (JP) 

Room 1417, 5-3, Takezono 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki 3050032 Japan  
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm hóa học tự phân tán trên bề mặt nước tiết kiệm sức 

lao động và phương pháp tiết kiệm sức lao động sử dụng chế 
phẩm hóa học này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm hóa học tự phân tán trên bề mặt nước tiết kiệm sức lao 
động và phương pháp tiết kiệm sức lao động sử dụng chế phẩm hóa học này. Sáng chế 
đề cập đến chế phẩm hóa học tự phân tán trên bề mặt nước tiết kiệm sức lao động như 
chất huyền phù phân tán (spreading suspension - SS) của loại chế phẩm khác với bất kỳ 
loại thông thường nào, trong đó khi được đổ vào bề mặt nước của môi trường nước, chế 
phẩm hóa học tự phân tán trên toàn bộ bề mặt nước trong thời gian ngắn thậm chí khi 
không có hoặc ít dòng chảy nước và di chuyển nước, cho phép tiết kiệm sức lao động 
hơn và phân tán đồng đều hơn khi sử dụng chế phẩm hóa học với môi trường nước hơn 
chế phẩm Jumbo và các chế phẩm phân tán trên bề mặt nước. Để đạt được mục tiêu trên, 
sáng chế đề xuất chế phẩm hóa học tự phân tán trên bề mặt nước tiết kiệm sức lao động 
mà là hỗn hợp dòng chứa ít nhất: chất lỏng, thành phần hóa học dạng hạt hoặc bột; và 
thành phần phân tán dạng lỏng hòa tan vào hoặc được hấp phụ vào thành phần hóa học, 
hoặc phủ thành phần hóa học, và phân tán thành phần hóa học tại bề mặt nước; và không 
hòa tan, nhũ hóa hoặc lơ lửng trong nước mà gấp 20 lần trọng lượng của nước và có 
nhiệt độ cao hơn 0oC và thấp hơn 40oC.  
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(86) PCT/CN2016/076884       21.03.2016 (87) WO2016/165530 20.10.2016 
(30) 201610147905.0            15.03.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.09.2018 
(71) JUSHI GROUP CO., LTD.   (CN) 

Jushi Science & Technology Building, 669 Wenhua Road (South), Tongxiang 
Economic Development Zone Tongxiang, Zhejiang 314500, China  

(72) Yuqiang ZHANG  (CN), Guorong CAO  (CN), Lin ZHANG  (CN), Wenzhong XING  
(CN), Guijiang GU  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần sợi thủy tinh hiệu suất cao, sợi thủy tinh và vật liệu 

compozit được sản xuất từ hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần sợi thủy tinh, sợi thủy tinh và vật liệu compozit được sản 

xuất từ hợp phần này. Hợp phần sợi thủy tinh chứa các thành phần được thể hiện dưới 
dạng tỷ lệ phần trăm theo trọng lượng sau đây: SiO2 với lượng nằm trong khoảng từ 53 
đến 64%, Al2O3 với lượng lớn hơn 19% và nhỏ hơn 25%, Y2O3+La2O3+Gd2O3 với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,05 đến 7%, Li2O+Na2O+K2O với lượng không lớn hơn 1%, 
CaO+MgO+SrO với lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 24%, CaO với lượng nằm trong 
khoảng từ 1,5 đến 12%, TiO2 với lượng ít hơn 2%, Fe2O3 với lượng ít hơn 1,5%. Hợp 
phần nêu trên không chỉ có thể cải thiện đáng kể mođun đàn hồi và độ ổn định hóa học 
của thủy tinh, mà còn khắc phục các vấn đề kỹ thuật khi sản xuất thủy tinh hiệu suất cao 
truyền thống bao gồm nguy cơ kết tinh cao, khó lắng trong thủy tinh nóng chảy và khó 
sản xuất bằng lò nung có lớp lót chịu lửa, làm giảm đáng kể đường pha lỏng và nhiệt độ 
định hình và làm giảm đáng kể tốc độ kết tinh trong cùng điều kiện, do đó làm cho nó 
đặc biệt thích hợp để sản xuất sợi thủy tinh hiệu suất cao với độ ổn định hóa học hoàn 
hảo trong lò nung có lớp lót chịu lửa.  
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(72) Junhyung PARK (KR), Nojoon PARK (KR), Geon-Soo KIM (KR), Yongjoon JEON 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử có thiết bị phát ra ánh sáng và phương pháp 

vận hành của thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử có thiết bị phát ra ánh sáng và phương pháp vận hành 

của thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử theo sáng chế có mạch truyền thông không dây, 
thiết bị phát ra ánh sáng, và mạch điều khiển. Mạch truyền thông không dây thiết lập 
truyền thông không dây với thiết bị bên ngoài thứ nhất. Thiết bị phát ra ánh sáng phát ra 
ánh sáng. Mạch điều khiển chia sẻ thông tin về vị trí của thiết bị điện tử với thiết bị bên 
ngoài thứ nhất. Mạch điều khiển còn tiếp nhận tín hiệu thứ nhất từ thiết bị bên ngoài thứ 
nhất qua mạch truyền thông không dây, và, nhằm đáp lại tín hiệu thứ nhất, thiết bị phát 
ra ánh sáng phát ra ánh sáng theo dạng nhấp nháy được chọn để chỉ báo ít nhất một 
phần vị trí của thiết bị điện tử.  
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(72) Yasushi FUKUI (JP), Akihiro ASABA (JP), Takahiro FUJII (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tách rửa canxi từ xỉ luyện kim và phương pháp 

thu hồi canxi từ xỉ luyện kim 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách rửa canxi từ xỉ luyện kim sao cho nhiều canxi từ 

xỉ luyện kim có thể được tách rửa vào trong dung dịch nước chứa cacbon đioxit. Phương 
pháp này bao gồm các bước sau, được thực hiện theo thứ tự: đưa hợp chất canxi có trong 
xỉ luyện kim vào quá trình hydrat hóa và đưa xỉ luyện kim đã được hydrat hóa tiếp xúc 
với dung dịch nước chứa cacbon đioxit. Hơn thế nữa, theo sáng chế, dung dịch nước 
chứa cacbon đioxit được cho tiếp xúc với xỉ luyện kim trong khi xỉ luyện kim được 
nghiền thành bột hoặc bề mặt của xỉ luyện kim được nghiền. Kết quả của phương pháp 
này là nhiều canxi từ xỉ luyện kim có thể dễ dàng được tách rửa vào trong dung dịch 
nước chứa cacbon đioxit. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp thu hồi canxi từ xỉ luyện kim. 

 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
299 

(11) 60856 
(21) 1-2018-04093 (51) 7 A61K  31/37,  36/75, A61P  33/06 

(22) 08.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/SG2017/050109     08.03.2017 (87) WO2017/155465 14.09.2017 
(30) 10201601898S          11.03.2016      SG 
(71) LEEWARD PACIFIC PTE LTD  (SG) 

207A Thomson Road, Goldhill Centre, Singapore 307640, Singapore 
(72) KOH, Hwee Ling (SG), TENG, Woon Chien Cecilia (SG), LEE, Ying (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất để sử dụng trong điều trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh 

trung gian qua ký sinh trùng, phương pháp sản xuất và dược 
phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất là hợp chất dẫn xuất furanocumarin có cấu trúc lõi (A) 
như nêu dưới đây, muối dược dụng của nó, chất đồng phân hoặc tổ hợp của nó để điều 
trị và/hoặc ngăn ngừa bệnh do ký sinh trùng sinh ra. Sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp sản xuất và phân lập hợp chất này và dược phẩm chứa chúng. 
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(KR), PARK, John  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ cắt được trợ giúp chân không, hệ thống hàn được 

tích hợp dụng cụ cắt này, và phương pháp sản xuất sử dụng 
dụng cụ cắt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ cắt được trợ giúp chân không. Dụng cụ cắt này sử dụng áp 

suất chân không gần với lưỡi dao để cải thiện kết quả cắt. áp suất chân không đi qua 
phần đế của dụng cụ có phần được tạo lõm để phân bố hữu hiệu áp suất chân không đến 
một hoặc nhiều lỗ kéo dài xung quanh thành phần chèn của phần lõi. Một hoặc nhiều lỗ 
căn thẳng hàng với phần rỗng ở giữa lưỡi dao và thành phần chèn cho phép phần rỗng 
truyền áp suất chân không qua dụng cụ đến lưỡi dao. Đầu nhô có thể sau đó cắt nguyên 
liệu ở lưỡi dao và liên kết nguyên liệu với nguyên liệu khác. Sáng chế còn đề cập đến hệ 
thống hàn được tích hợp dụng cụ cắt, và đến phương pháp sản xuất sử dụng dụng cụ cắt 
này. 
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(11) 60858 
(21) 1-2018-04100 (51) 7 B65G  21/20,  15/60 

(22) 24.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/074829        24.02.2017 (87) WO2017/166965 A1 05.10.2017 
(30) 201610184289.6             28.03.2016    CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung:  18.09.2018 
(71) LIBO HEAVY INDUSTRIES SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

Economic Development Zone, Ningyang County, Shandong 271411, China  
(72) ZHOU, Manshan  (CN), WANG, Hongtao  (CN), ZHANG, Yuan  (CN), SANG, Zilong  

(CN), WEI, Minzhong  (CN), WANG, Zhengtao  (CN), LIU, Jiankun  (CN), ZHAO, 
Shouguo  (CN), SONG, Chengrui  (CN), WU, Zaichao  (CN), PENG, Shirong  (CN) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Băng tải kiểu đường ray có các kết cấu bánh xe quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến băng tải kiểu đường ray có các kết cấu bánh xe quay, bao gồm giá 
đỡ (3), khung đầu (2), khung đuôi (1), ray dẫn hướng trên (9), ray dẫn hướng dưới (10), 
các kết cấu bánh xe quay, các cơ cấu đổi hướng xoắn ốc, các xe kéo (13), băng (4), dây 
cáp thép (14), tang truyền động (15), các khung đổi hướng và khung thẳng đứng (20), 
trong đó băng (4) quay quanh các bộ con lăn (16) được lắp tại hai đầu của giá đỡ: và các 
xe kéo (13) tách biệt khỏi hoặc tiếp xúc với băng (4) ở giữa giá đỡ (3) thông qua các kết 
cấu bánh xe quay và các cơ cấu đổi hướng xoắn ốc; ray dẫn hướng trên (9) và ray dẫn 
hướng dưới (10) tương ứng được lắp trên giá đỡ (3) bằng tấm nén, khung đầu (2) được 
lắp trên phần đầu của giá đỡ (3), khung đuôi (1) được lắp trên phần đuôi của giá đỡ, và 
các khung đổi hướng và khung thẳng đứng (20) được lắp giữa khung đuôi (1) và khung 
đầu (2). Băng tải kiểu đường ray có các ưu điểm là kết cấu của băng tải được tối ưu hóa, 
giảm chi phí sử dụng, và bổ sung thêm các ưu điểm; giảm nhiều chi phí vận hành; một 
phần của các con lăn thông thường được thay thế bằng các xe kéo, sao cho giảm được 
giá thành và chi phí lắp đặt và mang lại sự đổi mới có tính cách mạng cho việc vận 
chuyển hàng rời.  
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(11) 60859 
(21) 1-2018-04102 (51) 8 G01N  1/00, F01N  3/00, G01M  

15/10, G01N  1/22, G01M  3/02 
(22) 28.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008019            28.02.2017 (87) WO2017/154687 14.09.2017 
(30) 2016-046373            09.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) FUJII Satoshi (JP), OKONOGI Takuma (JP), NIHEI Hideo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phát hiện sự rò rỉ để phân tích khí thải kiểu hở và 

thiết bị phân tích khí thải kiểu hở 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị đơn giản và tin cậy để phát hiện khí thải rò 

rỉ bằng cách phân tích khí thải kiểu hở. Khí thải xả ra từ cửa xả (7a) được hút vào trong 
cụm lấy mẫu khí thải (10) cùng với không khí xung quanh bên ngoài. Cơ cấu phát hiện 
sự rò rỉ (50) để phát hiện khí thải rò rỉ từ cửa lấy mẫu (11) được bố trí. Cơ cấu phát hiện 
sự rò rỉ (50) có cảm biến nhiệt độ bao gồm cảm biến nhiệt độ bên ngoài (51) và cảm 
biến nhiệt độ bên trong (52), và dụng cụ đo nhiệt độ (55) để đo sự chênh lệch nhiệt độ 
giữa các nhiệt độ bên trong và bên ngoài dò được bởi cảm biến nhiệt độ. Các cảm biến 
nhiệt độ ghép cặp bên trong/bên ngoài được bố trí cách đều theo hướng chu vi của cửa 
lấy mẫu (11). Khi sự rò rỉ xuất hiện, nhiệt độ của các cảm biến nhiệt độ bên trong (52) 
tăng lên và sự chênh lệch nhiệt độ giữa các cảm biến nhiệt độ bên trong (52) và các cảm 
biến nhiệt độ bên ngoài (51) cũng sẽ tăng lên, và nhờ vậy dụng cụ đo nhiệt độ (55) sẽ 
phát hiện ra sự rò rỉ. Khi sự rò rỉ xuất hiện ở một phần theo hướng chu vi, chỉ sự chênh 
lệch nhiệt độ của phần nơi sự rò ri xuất hiện được tăng lên, và vì vậy vị trí rò rỉ được 
nhận biết. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
303 

(11) 60860 
(21) 1-2018-04103 (51) 8 G01N  1/00, F01N  3/00, G01N  1/22

(22) 28.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008020            28.02.2017 (87) WO2017/154688 14.09.2017 
(30) 2016-046374            09.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2018 
(71) HONDA MOTOR CO.,LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) FUJII Satoshi (JP), OKONOGI Takuma (JP), NIHEI Hideo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân tích khí thải kiểu hở 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị phân tích sự rò rỉ khí thải kiểu hở để ngăn 
ngừa một cách đơn giản và tin cậy sự rò rỉ khí thải trong phân tích khí thải kiểu hở. Bộ 
lọc (40) làm bằng vật liệu xốp có khả năng cho không khí đi qua và độ đàn hồi được đặt 
xen giữa cửa xả (7a) của cụm lấy mẫu khí thải (10) và cửa lấy mẫu (11) nhờ vậy mà 
đóng kín khoảng trống giữa cửa xả (7a) và cửa lấy mẫu (11) ở trạng thái này, khi cụm 
lấy mẫu khí thải (10) được hút ở tốc độ dòng không đổi, khí thải và không khí bên ngoài 
quanh cửa xả (7a) bị hút vào trong cụm lấy mẫu khí thải (10) từ cửa lấy mẫu (11). Lúc 
này, tốc độ dòng của không khí bên ngoài hút vào qua bộ lọc (40) được hạn chế bởi sức 
cản dòng không khí của bộ lọc (40), và do vậy tốc độ dòng khí thải tổng cộng và không 
khí bên ngoài được hút vào trong cụm lấy mẫu khí thải (10) được khiến nhỏ hơn tốc độ 
dòng hút, nhờ vậy ngăn không cho khí thải rò rỉ.  
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(11) 60861 
(21) 1-2018-04108 (51) 7 B42D  25/30 

(22) 24.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/GB2017/050500     24.02.2017 (87) WO2017/144911 31.08.2017 
(30) 1603341.7          26.02.2016      GB 
(71) DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED   (GB) 

De La Rue House Jays Close Viables Basingstoke Hampshire RG22 4BS (GB)  
(72) WHITEMAN, Robert  (GB) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Các phương pháp sản xuất thiết bị bảo mật 

  (57)     Phương pháp sản xuất thiết bị bảo mật bao gồm: cung cấp chất nền có vùng quan sát; 
cung cấp lớp mờ trong vùng quan sát; cung cấp hình ảnh thứ nhất là hình ảnh tổng hợp 
màu sắc được tạo ra hình ảnh phụ thứ nhất và thứ hai tương ứng với tập hợp thành phần 
màu sắc thứ nhất và thứ hai của màu sắc tương ứng, mỗi hình ảnh trong số hình ảnh phụ 
thứ nhất và thứ hai có mặt được chỉ định của lớp mờ; cung cấp hình ảnh thứ nhất là hình 
ảnh tổng hợp màu sắc được tạo thành hình ảnh phụ thứ nhất và thứ hai tương ứng với bộ 
thành phần màu sắc thứ nhất và thứ hai của các màu sắc tương ứng, mỗi trong số hình 
ảnh phụ thứ nhất và thứ hai có mặt được chỉ định của lớp mờ; áp dụng lưới cho hình ảnh 
tổng hợp màu sắc của hình ảnh phụ thứ nhất và thứ hai tại mỗi vị trí được xác định bởi 
lưới tới mặt đối diện mặt được chỉ định của chúng, đế tạo ra: hoa văn lưới đại diện cho 
các thành phần màu sắc được đổi trên mặt đã đổi, hoa văn nền đại diện cho các thành 
phần màu sắc không được đổi trên mặt được chỉ định của chúng. Phương pháp còn bao 
gồm in lưới và hoa văn nền trên mặt tương ứng của chúng của lớp mờ. Lớp mờ giữa hoa 
văn được in giảm khả năng hiển thị của màu sắc ở một mặt khi mặt khác của lớp mờ 
được quan sát trong sự phản chiếu, lớp mờ cho phép ánh sáng đi qua vùng quan sát khi 
thiết bị bảo mật được nhìn trong ánh sáng được truyền. Khi một trong hai mặt của vùng 
quan sát được quan sát trong ánh sáng phản chiếu, các hoa văn ở mặt bên đó có thể nhìn 
thấy rõ ràng và có thể được phân biệt ít nhất bằng màu sắc của chúng. Khi vùng quan 
sát được nhìn trong ánh sáng được truyền từ một trong hai mặt của vùng quan sát, vùng 
quan sát đủ minh bạch để phối màu sắc giữa các màu sắc khác nhau chồng lên nhau của 
các hoa văn chồng dẫn đến hình ảnh tổng hợp màu sắc hiển thị.  
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(11) 60862 
(21) 1-2018-04109 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 18.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2016/055998       18.03.2016 (87) WO2017/157466 A1 21.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.09.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WANG, Fan (CN), BERGGREN, Fredrik (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nút mạng, thiết bị người dùng, phương pháp truyền thông và 

phương tiện ghi đọc được bởi máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nút mạng và thiết bị người dùng. Nút mạng (100) bao gồm bộ xử lý 

(102) được tạo cấu hình để xác định ký hiệu chỉ báo tài nguyên (110) bao gồm chỉ số 
bắt đầu thứ nhất (II) và số các tài nguyên tần số thứ nhất (N1), trong đó chỉ số bắt đầu 
thứ nhất (II) và số các tài nguyên tần số thứ nhất (N1) được sử dụng để cấp phát tập hợp 
thứ nhất của các tài nguyên tần số liền kề (R1) nằm trong dải phụ thứ nhất, và tập hợp 
thứ nhất tương ứng của các tài nguyên tần số liền kề (R1') nằm trong dải phụ thứ hai, 
trong đó dải phụ thứ nhất và dải phụ thứ hai không chồng lấn và bao gồm số lượng 
ngang bằng của các tài nguyên tần số, bộ thu phát (104) được tạo cấu hình để truyền cấp 
quyền truyền (120) bao gồm ký hiệu chỉ báo tài nguyên (110) tới thiết bị người dùng 
(300). Thiết bị người dùng (300) bao gồm bộ thu phát (302) được tạo cấu hình để thu 
cấp quyền truyền (120) bao gồm ký hiệu chỉ báo tài nguyên (110) từ nút mạng (100), ký 
hiệu chỉ báo tài nguyên (110) bao gồm chỉ số bắt đầu thứ nhất (II) và số các tài nguyên 
tần số thứ nhất (N1), trong đó chỉ số bắt đầu thứ nhất (II) và số các tài nguyên tần số thứ 
nhất (N1) được sử dụng để cấp phát tập hợp thứ nhất của các tài nguyên tần số liền kề 
(R1) nằm trong dải phụ thứ nhất, và tập hợp thứ nhất tương ứng của các tài nguyên tần 
số liền kề (R1') nằm trong dải phụ thứ hai, trong đó dải phụ thứ nhất và dải phụ thứ hai 
không chồng lấn và bao gồm số lượng ngang bằng của các tài nguyên tần số; bộ xử lý 
(304) được tạo cấu hình để trích xuất chỉ số bắt đầu thứ nhất (II) và số các tài nguyên 
tần số thứ nhất (N1) dựa vào ký hiệu chỉ báo tài nguyên (110); trong đó bộ thu phát 
(302) được tạo cấu hình để truyền các ký hiệu dữ liệu tới nút mạng (100) nhờ sử dụng 
tập hợp thứ nhất của các tài nguyên tần số liền kề (R1) và tập hợp thứ nhất tương ứng 
của các tài nguyên tần số liền kề (R1'). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp truyền 
thông và phương tiện ghi đọc được bởi máy tính. 
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(11) 60863 
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(22) 27.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/007273          27.02.2017 (87) WO2017/169410 A1 05.10.2017 
(30) 2016-063296          28.03.2016      JP 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

1-61, Shiromi 2-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6207 Japan 
(72) NAGOSHI Kenji (JP), YAMAMOTO Noriaki (JP), OSHIRO Takahiro (JP), 

MARUMOTO Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ trao đổi nhiệt (1) bao gồm phần thân gồm các cánh dạng tấm 
được phân lớp (2) trong đó các cánh dạng tấm (2a), từng cánh dạng tấm này có đường 
lưu chuyển, được phân lớp, đường lưu chuyển được tạo kết cấu để khiến chất lỏng thứ 
nhất lưu chuyển trong đường lưu chuyển, và ống cấp và xả mà chất lỏng thứ nhất lưu 
chuyển trong đường lưu chuyển của từng cánh dạng tấm trong phần thân gồm các cánh 
dạng tấm được phân lớp đi qua, và bộ trao đổi nhiệt khiến chất lỏng thứ hai lưu chuyển 
giữa các lớp của phần thân gồm các cánh dạng tấm được phân lớp và thực hiện trao đổi 
nhiệt giữa chất lỏng thứ nhất và chất lỏng thứ hai. Từng cánh dạng tấm bao gồm vùng 
đường lưu chuyển có nhiều đường lưu chuyển chất lỏng thứ nhất thẳng để chất lỏng thứ 
nhất lưu chuyển song song, và vùng phần đầu có đường lưu chuyển phần đầu thông với 
các đường lưu chuyển chất lỏng thứ nhất thẳng tương ứng trong vùng đường lưu chuyển 
và ống cấp và xả. Thành ngoài của đường lưu chuyển phần đầu tiếp giáp trên thành 
ngoài của đường lưu chuyển phần đầu của cánh dạng tấm liền kề theo hướng phân lớp 
trong phần thân gồm các cánh dạng tấm được phân lớp.  
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(72) GIOVANNETTI, Antonio  (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Thiết bị liên kết và phương pháp liên kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị liên kết (10) cho các bộ phận của đồ nội thất và phụ kiện 
trang trí, kệ, tủ sách, ngăn kéo, khung giường, ghế ngồi và các loại tương tự, riêng biệt 
nối này bao gồm thân vỏ hoặc thân chứa (11) phù hợp để lắp vào hốc trong một trong 
các bộ phận của đồ nội thất cần được nối và được cung cấp ống lót giãn nở (24) nhô ra 
bên ngoài so với đầu thứ nhất hoặc đầu mở trước (90) của thân vỏ hoặc thân chứa và phù 
hợp để liên kết với hốc của bộ phận kia của đồ nội thất cần được nối với bộ phận trong 
đó thân vỏ hoặc thân chứa (11) được chèn vào, thiết bị liên kết này bao gồm cơ cấu cam 
(26) cho chuyển động thẳng của phương tiện kích hoạt kết hợp với chuyển động biến 
dạng của ống lót giãn nở (24) và mở rộng đồng thời ít nhất một phần (15) của thân vỏ 
hoặc thân chứa (11), với cơ cấu cam và phương tiện kích hoạt được đặt trong thân vỏ 
hoặc thân chứa (11) và được kích hoạt bởi dụng cụ (54). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp liên kết đồ nội thất sử dụng thứ nhất nối (10) này.  
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of America 

(72) CHENG, Stanley, Kin Sui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Đồ dùng nhà bếp và phương pháp sản xuất bề mặt của đồ dùng 

nhà bếp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ dùng nhà bếp có các bề mặt của dụng cụ nhà bếp bằng kim loại, 

như nhôm, có thể bao gồm lớp phủ không dính và lưới kim loại cứng được gắn. Các lưới 
bảo vệ lớp phủ không dính giữa các vùng bên trong bên trong lưới không bị cắt hoặc bị 
mài do dao và các dụng cụ khác.  
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15/463,474          20.03.2017      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 
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1714, United States of America 

(72) SEREGIN, Vadim (RU), ZHAO, Xin (CN), KARCZEWICZ, Marta (US), SAID, Amir 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo, thiết bị được tạo 

cấu hình để mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi bất biến 
đọc được bằng máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo, thiết bị được tạo cấu 
hình để mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo và phương tiện bất biến đọc được bằng máy 
tính. Phương pháp giải mã dữ liệu viđeo bao gồm bước nhận khối dữ liệu viđeo được mã 
hóa bằng cách sử dụng chế độ kết hợp dự báo nội cấu trúc phụ thuộc vào vị trí (PDPC - 
position-đependent intra prediction combination), khối dữ liệu viđeo có dạng không 
vuông được xác định bởi chiều rộng và chiều cao, xác định một hoặc nhiều thông số 
PDPC dựa trên một hoặc nhiều chiều rộng hoặc chiều cao của khối dữ liệu viđeo, và giải 
mã khối dữ liệu viđeo bằng cách sử dụng chế độ PDPC và các thông số PDPC xác định 
được. 
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ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) SEREGIN, Vadim (RU), ZHAO, Xin (CN), SAID, Amir (US), KARCZEWICZ, Marta 
(US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã dữ liệu viđeo, thiết bị đuợc tạo cấu hình 

để giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi bất biến đọc được bằng máy 
tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã dữ liệu viđeo, thiết bị được tạo cấu hình để 
giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính. Phương pháp giải mã 
dữ liệu viđeo bao gồm bước nhận dòng bit có dữ liệu viđeo được mã hóa, dữ liệu viđeo 
được mã hóa này đại diện cho các khối chói được phân chia và các khối màu được phân 
chia, trong đó các khối màu được phân chia độc lập với các khối chói, xác định chế độ 
mã hóa tương ứng tương ứng với các khối chói được phân chia tương ứng, giải mã các 
khối chói được phân chia tương ứng theo các chế độ mã hóa tương ứng xác định được, 
giải mã phần tử cú pháp thứ nhất biểu thị rằng các chế độ mã hóa tương ứng liên quan 
đến các khối chói phân chia tương ứng sẽ được sử dụng để giải mã khối màu được phân 
chia thứ nhất, trong đó khối màu được phân chia thứ nhất này được đồng chỉnh với hai 
hoặc nhiều khối chói được phân chia, xác định chế độ mã hóa màu cho khối màu được 
phân chia thứ nhất theo hàm của các chế độ mã hóa tương ứng của hai hoặc nhiều khối 
chói được phân chia, và giải mã khối màu phân chia thứ nhất theo chế độ mã hóa màu 
xác định được.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ trước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ trước bao gồm tấm kim loại và lớp màng 

phủ có độ dày màng nằm trong khoảng từ 5 đến 30m được bố trí ở ít nhất một bề mặt 
của tấm kim loại, lớp màng phủ bao gồm chất màu quang phát quang và chất màu trắng, 
trong đó kích thước hạt trung bình của chất màu trắng nằm trong khoảng từ 200 đến 
400nm và lượng chất màu trắng nằm trong khoảng từ 0,5 đến 4,0% khối lượng, chất 
màu trắng là ít nhất một chất được chọn từ nhóm bao gồm titan oxit, kẽm oxit, bari 
sulfat, cacbonat bazơ, và silic đioxit, và khi lượng chất màu quang phát quang trong lớp 
màng phủ là A% khối lượng và lượng chất màu trắng là B% khối lượng, giá trị B/A nằm 
trong khoảng từ 0,03 đến 0,27.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thép điện không định hướng và 

động cơ có vấu kẹp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép điện không định hướng cho lõi stato của động cơ có vấu 

kẹp, tấm thép điện không định hướng là tấm thép dạng dải mà trong đó mật độ từ thông 
theo hướng tạo góc 45o so với hướng cán là mật độ từ thông cao hơn theo hướng cán và 
mật độ từ thông theo hướng ngang mà là hướng tạo góc 90o so với hướng cán.  
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MARUMOTO Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ trao đổi nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ trao đổi nhiệt (1) bao gồm phần thân gồm các cánh dạng tấm 
được phân lớp (2), các tấm đầu, và ống cấp và xả mà chất lỏng thứ nhất đi qua. Từng 
cánh dạng tấm bao gồm hai bộ phận có dạng tấm có các bề mặt hạ thấp tạo thành đường 
lưu chuyển tại các vị trí đối diện để tạo thành đường lưu chuyển bằng các bề mặt hạ thấp 
tương ứng của hai bộ phận có dạng tấm đối diện và được cố định. Một trong số các bộ 
phận có dạng tấm được bố trí tại vị trí đối diện từng tấm đầu trong phần thân gồm các 
cánh dạng tấm được phân lớp. Một bộ phận có dạng tấm được bố trí đối diện tấm đầu 
được bố trí để bề mặt có bề mặt hạ thấp tiếp xúc với tấm đầu. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Đế lót giày có bề mặt lưới dạng treo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đế lót giày được cấu trúc là vật liệu dạng lưới kéo căng và treo lơ 
lửng trên một chỗ trũng tạo ra trong giày. Phần lưới bao quanh một lớp đế bọt xốp và 
khung rắn được đặt bên dưới lớp đế bọt xốp. Lớp đế bọt xốp được tạo hình sao cho chỗ 
trũng được tạo ra giữa bề mặt trên của lớp đế bọt xốp và lưới đặt bên trên lớp đế bọt xốp 
để tạo ra hiệu ứng "tấm bạt lò xo" cho chân người mang giày. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp cung cấp thông tin trong thiết 

bị điện tử 
  (57)     Thiết bị điện tử được đề xuất. Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử bao gồm thân chính chứa 

bộ phận quay, bộ phận hỗ trợ quay đỡ bộ phận quay, và thiết bị dẫn động di chuyển bộ 
phận quay, màn hiển thị được lắp lên mặt của bộ phận quay này, bộ xử lý được tạo cấu 
hình để điều khiển môđun dẫn động để di chuyển bộ phận quay, và bộ nhớ được tạo cấu 
hình để lưu các lệnh được thực hiện bởi bộ xử lý, trong đó bộ xử lý được tạo cấu hình 
thêm để điều khiển sự di chuyển của bộ phận quay sao cho màn hiển thị hoặc màn hình 
của màn hiển thị quay về hướng thứ nhất mà đối tượng ngoại vi được đặt, xác định đối 
tượng ngoại vi được đặt theo hướng thứ nhất bằng cách sử dụng ít nhất một bộ cảm biến, 
tạo cấu hình điều kiện hoạt động liên quan đến đối tượng ngoại vi đã phát hiện được và 
ít nhất một chức năng điều khiển hoạt động đi kèm theo điều kiện hoạt động này dựa 
vào thông tin nhận được theo sự tương tác với đối tượng ngoại vi đã phát hiện được, và 
cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện hoạt động đã được tạo cấu hình và ít nhất 
một chức năng điều khiển hoạt động đã được tạo cấu hình. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị điện tử 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp hoạt động của thiết bị này. Thiết bị 

điện tử bao gồm môđun camera, môđun bộ nhớ, và bộ xử lý được kết nối vận hành với 
môđun camera và môđun bộ nhớ. Bộ xử lý nhận ảnh thông qua môđun camera, tách 
thông tin khoảng cách dựa trên ảnh nhận được, xác định kỹ thuật xử lý ảnh cho đối 
tượng dựa trên thông tin khoảng cách được tách, áp dụng kỹ thuật xử lý ảnh được xác 
định cho ảnh nhận được để tạo ra ảnh mới, và hiển thị ảnh mới. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý đỗ xe và phương pháp quản lý đỗ xe 

  (57)     Hệ thống quản lý đỗ xe bao gồm thiết bị đọc, thiết bị phát hiện phương tiện giao thông, 
và thiết bị quản lý đỗ xe. Thiết bị đọc đọc thông tin nhận dạng để nhận dạng phương 
tiện giao thông từ thành phần nhận dạng được gắn trên phương tiện giao thông đi vào 
ranh giới của khu vực quản 5 lý bao gồm các không gian đỗ xe mà tại mỗi không gian 
này có thể đỗ một phương tiện giao thông. Thiết bị phát hiện phương tiện giao thông sẽ 
phát hiện phương tiện giao thông có mặt tại mỗi không gian đỗ xe. Khi cùng một thông 
tin nhận dạng không được đọc lại trong khoảng thời gian xác đinh trôi qua từ thời điểm 
cùng một thông tin nhận dạng được đọc lần đầu tiên bởi thiết bị đọc, và khi thiết bị phát 
hiện phương tiện giao thông phát hiện phương tiện giao thông mới trong không gian đỗ 
xe trong khoảng thời gian xác định trôi qua, thiết bị quản lý đỗ xe sẽ xác định rằng 
phương tiện giao thông được biểu thị theo thông tin nhận dạng đã đỗ tại không gian đỗ 
xe. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm gốc, thiết bị đầu cuối và phương pháp truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm gốc bao gồm: bộ phận truyền thông được tạo cấu hình để thực 
hiện việc truyền thông rađio; và bộ phận xử lý được tạo cấu hình để cấp phát các tài 
nguyên trong việc lập lịch bán ổn định dùng cho việc truyền thông liên thiết bị đầu cuối 
được thực hiện giữa các thiết bị đầu cuối và thực hiện việc điều khiển sao cho thông tin 
điều khiển liên quan đến sự cấp phát của các tài nguyên được truyền đến các thiết bị đầu 
cuối thông qua truyền thông rađio. Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ chế cho phép 
các tài nguyên được sử dụng một cách hữu hiệu trong truyền thông từ xe tới X (V2X). 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khối lắp ghép và các kết cấu nối của khối lắp ghép này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khối lắp ghép và các kết cấu nối của khối lắp ghép này. Một mặt 
của khối lắp ghép này là bề mặt nối thứ nhất (1), các bề mặt còn lại của khối lắp ghép 
này là các bề mặt nối thứ hai (2). Bề mặt nối thứ nhất (1) được tạo ra có các đầu nhô ra 
(12) và các rãnh (11). Các bề mặt nối thứ hai (2) được tạo ra có các rãnh (11). Đầu nhô 
ra (12) có thể được nối với các rãnh (11) trên bề mặt nối thứ nhất (1) và bề mặt nối thứ 
hai. Dựa trên kết cấu và các phần mở rộng nêu trên, khối lắp ghép có thể được chia 
thành ít nhất sáu kiểu có các kết cấu  khác nhau. Khối lắp ghép và kết cấu nối của nó có 
phạm vi ứng dụng rộng, dễ dàng phổ biến và sử dụng, cung cấp tính giải trí cao và thu 
hút trẻ em.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm sợi thủy tinh môđun cao, sợi thủy tinh và vật liệu 

composit chứa sợi thủy tinh này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sợi thủy tinh môđun cao, sợi thủy tinh và vật liệu 

composit chứa sợi thủy tinh này. Chế phẩm sợi thủy tinh này chứa các thành phần sau, 
tính theo phần trăm trọng lượng: SiO2: 55-64%, Al2O3: 13-24%, Y2O3: 0,1-6%, CaO: 
3,4-10,9%, MgO: 8-14%, CaO+MgO+SrO nhỏ hơn 22%, Li2O+Na2O+K2O nhỏ hơn 
2%, TiO2 nhỏ hơn 2%, Fe2O3 ít hơn 1,5%, La2O3: 0-1,2%, trong đó tỷ lệ phần trăm trọng 
lượng Cl= (Li2O+Na2O+K2O)/(Y2O3+La2O3) lớn hơn 0,26. Chế phẩm này có thể làm 
tăng đáng kể môđun đàn hồi của thủy tinh, ức chế xu hướng kết tinh của thủy tinh một 

cách hiệu quả, làm giảm nhiệt độ pha lỏng, bảo đảm khoảng nhiệt độ mong muốn (T) 
để tạo hình sợi và đẩy mạnh việc làm trong thủy tinh nóng chảy, vì vậy thích hợp cho 
sản xuất sợi thủy tinh môđun cao với các lò lót gạch chịu lửa. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
321 

(11) 60878 
(21) 1-2018-04162 (51) 7 C03C  13/00,  3/085 

(22) 07.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/075781       07.03.2016 (87) WO2016/165507 20.10.2016 
(30) 201610112748.X            29.02.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2018 
(71) JUSHI GROUP CO., LTD.   (CN) 

Jushi Science & Technology Building, 669 Wenhua Road (South), Tongxiang 
Economic Development Zone Tongxiang, Zhejiang 314500, China  

(72) ZHANG, Yuqiang  (CN), CAO, Guorong  (CN), ZHANG, Lin  (CN), XING, 
Wenzhong  (CN), GU, Guijiang  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm sợi thủy tinh môđun cao, sợi thủy tinh và vật liệu 

composit chứa sợi  này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sợi thủy tinh môđun cao, sợi thủy tinh và vật liệu 

composit chứa sợi thủy tinh này. Chế phẩm sợi thủy tinh này chứa các thành phần sau, 
tính theo phần trăm trọng lượng: SO2: 53-68%, Al2O3: 13-24,5%, Y2O3+La2O3: 0,1-8%, 
La2O3: nhỏ hơn 1,8%, CaO+MgO+SrO: 10-23%, Li2O+Na2O+K2O nhỏ hơn 2%, Fe2O3 
nhỏ hơn 1,5%. Tỷ lệ phần trăm trọng lượng Cl= Y2O3/Y2O3+La2O3 lớn hơn 0,5%. Chế 
phẩm này làm tăng đáng kể môđun đàn hồi của thủy tinh, giảm đáng kể nhiệt độ pha 
lỏng và nhiệt độ định hình của thủy tinh, và trong điều kiện như nhau, giảm đáng kể tốc 
độ kết tinh và tỷ lệ bọt của thủy tinh. Chế phẩm này nâng cao các tính chất vật liệu của 
thủy tinh và thích hợp cho sản xuất thân lò chứa sợi thủy tinh môđun cao với tỷ lệ bọt 
thấp.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thu phí cầu đường và phương pháp xác định tình 

trạng hoạt động tốt 
  (57)     Hệ thống thu phí cầu đường (1) bao gồm: anten bên đường (3a, 3b) có thể thực hiện giao 

tiếp không dây với bộ phận đặt trên phương tiện giao thông được gắn trên phương tiện 
giao thông; thiết bị điều khiển giao tiếp không dây (2a, 2b) có thể thực hiện quy trình 
giao tiếp với bộ phận đặt trên phương tiện giao thông; bộ phận xử lý thu phí (10) có thể 
thu nhận, từ thiết bị điều khiển giao tiếp không dây (2a, 2b), kết quả quy trình giao tiếp, 
và thực hiện xử lý thu phí cho bộ phận đặt trên phương tiện giao thông dựa trên kết quả 
quy trình giao tiếp; thiết bị dò phương tiện giao thông (5a, 5b) có thể phát hiện phương 
tiện giao thông đi vào tầm giao tiếp của anten bên đường (3a, 3b); bộ phận xác định tình 
trạng hoạt động tốt (120a) có thể xác định, dựa trên kết quả phát hiện phương tiện giao 
thông bằng thiết bị dò phương tiện giao thông (5a, 5b) và kết quả xử lý thu phí được 
thực hiện bằng bộ phận xử lý thu phí (10), liệu sự bất thường có xảy ra ở ít nhất bất kỳ 
một trong số anten bên đường (3a, 3b), thiết bị điều khiển giao tiếp không dây (2a, 2b), 
và bộ phận xử lý thu phí (10) hay không.  
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(54) Phương pháp, thiết bị điện tử và vật ghi có thể đọc được bằng 

máy tính để cung cấp nội dung giáo dục tùy chỉnh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị điện tử và vật ghi có thể đọc được bằng máy 

tính để cung cấp nội dung giáo dục tùy chỉnh. Phương pháp cung cấp nội dung giáo dục 
tùy chỉnh nhờ thiết bị điện tử theo sáng chế có các bước: bước (a) để tạo ra tập hợp gồm 
các thẻ của các phần tử học phụ bằng cách liệt kê phần tử học của một môn học cụ thể 
theo cấu trúc cây, và chỉ định các nhóm phân tích của các thẻ; bước (b) để tạo ra thông 
tin cấu trúc của câu hỏi bằng cách lập chỉ mục thẻ trả lời sai cho từng chi tiết làm rối trí 
của câu hỏi; bước (c) để hỏi về kết quả của bài kiểm tra người dùng để tính toán tỷ lệ 
chinh phục của người dùng đối với từng nhóm phân tích; và bước (d) để cung cấp câu 
hỏi được tùy chỉnh theo người dùng bằng cách sử dụng ít nhất một trong số thông tin 
cấu trúc của câu hỏi và tỷ lệ chinh phục của người dùng. 
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt và phương pháp xử lý vải dệt gia dụng 

  (57)     Sáng chế đề xuất polyme polyetylen imin được alkoxyl hóa và chất hoạt động bề mặt 
được điều chế theo công thức sử dụng trong tẩy giặt gia dụng.  
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(54) Kết cấu nhựa đúc thổi 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm rộng, mỏng, nói chung phẳng từ nhựa đúc thổi, có thể bao gồm bề 
mặt thứ nhất, bề mặt thứ hai, và phần trong rỗng được bố trí giữa bề mặt thứ nhất và bề 
mặt thứ hai. Tấm có thể bao gồm độ dày danh nghĩa của tấm (PT), có thể là khoảng 
cách giữa bề mặt thứ nhất và bề mặt thứ hai, và độ dày danh nghĩa của thành (WT), có 
thể là độ dày của thành ngoài của kết cấu nhựa đúc thổi. Nhiều chỗ lõm có thể được tạo 
thành trọn vẹn trên bề mặt thứ hai và khoảng cách danh nghĩa (D) tách riêng các chỗ 
lõm gần kề có thể được đo từ rìa của một chỗ lõm đến rìa chỗ lõm gần kề. Quan hệ giữa 
độ dày danh nghĩa của tấm, độ dày danh nghĩa của thành, và khoảng cách danh nghĩa 

giữa các chỗ lõm được thể hiện bởi phương trình: WT x PT x D  0,030. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thay mới mái lắp môđun quang điện sử dụng máy 

uốn lăn di động và kết cấu thay mới mái thu được bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thay mới mái lắp môđun quang điện sử dụng máy uốn 
lăn di động và kết cấu thay mới mái thu được bằng cách phương pháp này, phương pháp 
và kết cấu nêu trên sẽ ngăn ngừa sự rò rỉ nước, mang lại độ an toàn kết cấu tốt hơn, giúp 
việc thi công trở nên đơn giản, và giảm thời gian thi công. Theo sáng chế, sáng chế đề 
xuất phương pháp thay mới mái lắp môđun quang điện sử dụng máy uốn lăn di động, và 
kết cấu thay mới mái, và 
phương pháp thay mới mái 
để lắp môđun quang điện 
lên mái của công trình cấu 
tạo bằng khung mái (1) có 
đỉnh (2) và chân (3) tạo lặp 
đi lặp lại bao gồm các 
bước: đặt vật liệu cách 
nhiệt (4) ở chân (3) của 
khung mái (1); chế tạo tấm 
mái lắp môđun quang điện 
(100) theo chiều dài tương 
ứng với chiều dài của mái 
ở khu vực thay mới mái 
bằng cách sử dụng máy 
uốn lăn di động (10), sau 
đó vận chuyển tấm mái lắp 
môđun quang điện (100) 
lên trên mái; lắp tấm mái 
lắp môđun quang điện 
(100) lên khung mái (1) tại 
đó vật liệu cách nhiệt (40) 
được đặt; bắt chặt giá treo 
(40) để lắp môđun quang 
điện (30) lên tấm mái lắp 
môđun quang điện (100); 
và lắp môđun quang điện 
(30) lên giá treo (40).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu làm mát động cơ đốt trong cho xe kiểu ngồi để chân 

hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu làm mát động cơ đốt trong cho xe kiểu ngồi để chân hai bên mà 

có thể truyền động cơ cấu truyền động với độ chính xác cao và nhanh chóng theo các 
thay đổi về nhiệt độ của động cơ đốt trong. Hộp trục khuỷu (34) bao gồm phần máng 
dầu (76) để chứa dầu, và đường dẫn dầu (65) để cấp dầu từ phần máng dầu (76) để bôi 
trơn các phần mục tiêu, và cơ cấu truyền động (104) được gắn vào hộp trục khuỷu (34) 
sao cho phần nhạy nhiệt (104C) của cơ cấu truyền động (104) quay mặt vào đường dẫn 
dầu (65). Phần nhạy nhiệt (104C) cho phép nhiệt độ của dầu chảy qua đường dẫn dầu 
(65) được dò theo các thay đổi về nhiệt độ của động cơ đốt trong 31.  
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(54) Hợp chất benzoxazol hoặc muối của nó, thuốc trừ sâu dùng 

trong nông nghiệp và trồng trọt bao gồm hợp chất này, và 
phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzoxazol được biểu diễn bằng công thức tổng quát (1): 
[Công thức hóa học. 1] 
 

 
 
{trong đó R1 là nhóm triflometoxy hoặc nhóm triflometylsulfinyl, R2 là nguyên tử 
hydro, và m là 2}, hoặc muối của nó; thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp và trồng trọt 
bao gồm hợp chất hoặc muối của nó làm thành phần hoạt tính; và phương pháp sử dụng 
thuốc trừ sâu này. 
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(54) Hợp chất dị vòng cô đặc có liên kết dị vòng hoặc muối của nó, 

thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp và trồng trọt bao gồm 
hợp chất này, và phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng cô đặc có liên kết dị vòng được biểu diễn bằng 
công thức tổng quát (1): [Công thức hóa học. 1] 

 

 
 

{trong đó R1 là nhóm etyl, R2 là nhóm haloalkyl, A1 là nhóm N-metyl, A2 và A3 là 
nguyên tử nitơ, n là 1, m là 2, và Q là oxadiazol}, hoặc muối của nó; thuốc trừ sâu dùng 
trong nông nghiệp và trồng trọt bao gồm hợp chất hoặc muối của nó làm thành phần 
hoạt tính; và phương pháp sử dụng thuốc trừ sâu này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất có nhiều khung sử dụng cho vật liệu mềm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chế tạo có nhiều khung sử dụng để chế tạo các vật phẩm từ 
các vật liệu mềm và các phương pháp chế tạo các vật phẩm bằng cách sử dụng thiết bị 
chế tạo có nhiều khung này. Thiết bị chế tạo có nhiều khung bao gồm các khung riêng 
biệt, mỗi một khung bao gồm cơ cấu dịch chuyển để cho phép nó dịch chuyển giữa các 
trạm xử lý được bố trí liên tục. Mỗi một cơ cấu dịch chuyển về cơ bản cho phép dịch 
chuyển theo chiều ngang tiến về phía trước và lùi về phía sau. Cơ cấu dịch chuyển sử 
dụng cho ít nhất một trong các khung này về cơ bản cho phép cả dịch chuyển theo chiều 
thẳng đứng lên và xuống. Sự dẫn động của các cơ cấu dịch chuyển sử dụng cho ít nhất 
hai khung có thể cho phép các khung này chuyển đổi các vị trí tương đối của chúng. 
Mỗi một khung còn bao gồm ít nhất một cơ cấu giữ chặt để tạm thời cố định vật liệu 
mềm ở đúng vị trí trên khung để xử lý. 
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LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp kiểm tra, cảm biến không tiếp xúc (10) và 
phương pháp kiểm tra sử dụng cảm biến không tiếp xúc (10), cảm biến không tiếp xúc 
(10) được cấu hình sao cho mạch từ được tạo thành bởi cuộn dây kích thích (13), cuộn 
dây phát hiện thứ nhất (11) và cuộn dây phát hiện thứ hai (12), và cuộn dây phát hiện 
thứ nhất (11) và cuộn dây phát hiện thứ hai (12) được cấu hình để đối xứng với nhau về 
mạch từ. Hệ thống kiểm tra (20) bao gồm: thiết bị đầu vào thứ nhất (21) mà tín hiệu từ 
cuộn dây phát hiện thứ nhất (11) được đưa vào; thiết bị đầu vào thứ hai (22) mà tín hiệu 
từ cuộn dây phát hiện thứ hai (12) được đưa vào; bộ tính toán sai lệch (23) tính toán sự 
khác biệt giữa tín hiệu thứ nhất từ thiết bị đầu vào thứ nhất (21) và tín hiệu thứ hai từ 
thiết bị đầu vào thứ hai (22); bộ xử lý tín hiệu (24) xử lý tín hiệu khác biệt được tính 
bằng bộ tính toán sai lệch (23); và bộ dao động (25) mà tạo ra tín hiệu kích thích cho 
cuộn dây kích thích và tín hiệu tham chiếu cho bộ xử lý tín hiệu (24). Việc kiểm tra 
bằng cách sử dụng thiết bị (20) có thể xác định đơn giản và có độ nhạy cao bất kể đối 
tượng được kiểm tra có mặt, đối tượng được kiểm tra khác với đối tượng chuẩn hay 
không, v.v.. 
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(54) Kết cấu cụm động lực dùng cho xe kiểu yên ngựa 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu cụm động lực dùng cho xe kiểu yên ngựa, bao gồm tấm ốp 
trong (23a) dùng để che động cơ điện (30) khi nhìn từ phía trong theo chiều rộng xe, và 
tấm ốp ngoài (23b) dùng để che động cơ điện (30) từ phía ngoài theo chiều rộng xe. Lỗ 
(84) được tạo ra bên dưới động cơ điện (30) nhờ tấm ốp trong (23a) và tấm ốp ngoài 
(23b), và kết cấu cụm động lực này còn bao gồm tấm ốp bảo vệ (85) dùng để che ít nhất 
một tấm ốp trong số tấm ốp trong (23a) và tấm ốp ngoài (23b) từ phía ngoài nhằm che 
lỗ (84) từ phía dưới.  
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(72) SATOU, Junichi (JP), OHTSUJI, Motofumi (JP), FUJITA, Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rôto và phương pháp sản xuất rôto 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rôto bao gồm trục (1), ống bọc (2) mà được cố định vào một phần 
đầu trục của trục (1), được tạo kết cấu để bao phủ một bề mặt đầu trục của trục (1), và 
được làm từ nhựa, nhiều phần gắn kết (3) mà mở rộng tròn hướng ra ngoài từ ống bọc 
(2) của rôto và được làm từ nhựa, và phần ngoại vi bên ngoài (4) mà được bố trí theo 
hướng tròn bên ngoài ống bọc (2) và được gắn kết với ống bọc (2) qua các phần gắn kết 
(3). Dấu cổng phun nhựa (5) được bố trí trên một bề mặt đầu trục của ống bọc (2). 
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(11) 60891 
(21) 1-2018-04208 (51) 8 A01D  61/00,  57/00 

(22) 01.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008176         01.03.2017 (87) WO2017/150630 A1 08.09.2017 
(30) 2016-039034         01.03.2016      JP 

2016-043725         07.03.2016      JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan 
(72) Tan Chia Yuan (MY), ARIMOTO Takashi (JP), HAYASHI Shigeyuki (JP), 

KOYANAGI Taiga (JP), AOYAMA Yuya (JP), KOBAYASHI Yoshiyasu (JP), 
HIFUMI Yoshiki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy gặt và máy liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gặt bao gồm mũi khoan nằm ngang (18) để vận chuyển các 
cọng hạt đã cắt theo chiều rộng ngang của thân máy và bộ nạp liệu (6) để vận chuyển 
các cọng hạt đã cắt mà đã được vận chuyển bằng mũi khoan nằm ngang (18) và sau đó 
chuyển đến phía sau, xa hơn phía sau của thân máy. Mũi khoan nằm ngang (18) bao 
gồm trục mũi khoan hình trụ (27) có lưỡi dao xoắn ốc (26) để vận chuyển các cọng hạt 
ở phần chu vi bên ngoài của trục mũi khoan và quay được quanh trục nằm ngang, vật thể 
cào (28) được kết cấu để quay được cùng với trục mũi khoan (27) để chuyển các cọng 
hạt đã cắt đến bộ nạp liệu (6) trong khi đi vào/đi ra khỏi trục mũi khoan kết hợp với sự 
quay của trục mũi khoan (27) và vật thể dẫn hướng trượt được (39) được gắn vào phía 
mặt chu vi bên trong của trục mũi khoan (27) và được kết cấu để dẫn hướng vật thể cào 
(28) theo cách trượt được để vật thể cào này đi vào/đi ra khỏi trục mũi khoan (27). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy liên hợp.  
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(11) 60892 
(21) 1-2018-04209 (51) 8 G02B  5/30, G02F  1/1335 

(22) 23.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/002133            23.01.2017 (87) WO2017/145607 A1 31.08.2017 
(30) 2016-035626            26.02.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2018 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2,Shimohozumi,Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) UENO,Tomonori (JP), MITA,Satoshi (JP), XU,Jingfan (CN), MOTEGI,Yusuke (JP), 

KISHI,Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân cực, màng phân cực được bảo vệ một phía, màng phân 

cực được gắn lớp dính kết nhạy áp, thiết bị hiển thị ảnh và 
phương pháp sản xuất liên tục thiết bị hiển thị ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm phân cực được sử dụng cho màng phân cực có lớp kết dính trên 
một phía của tấm phân cực được tạo kết cấu để chứa axit boric và nhựa trên cơ sở rượu 

polyvinyl, đế có độ dày là 10m hoặc nhỏ hơn, và đế có đặc tính quang thỏa mãn điều 

kiện được thể hiện bởi biểu thức: P  -(100,929T-424 - 1) x 100 (khi T < 42,3) hoặc P  99,9 

(khi T  42,3), trong đó T là hệ số truyền qua thân đơn và P là độ phân cực. Ngoài ra, 
hàm lượng axit boric (a) được đo từ một phía của tấm phân cực, một phía cần được tạo 
ra với lớp kết dính nhạy áp, nhỏ hơn hàm lượng axit boric (b) được đo từ phía còn lại. 
Tấm phân cực theo sáng chế có thể làm giảm lỗi do các vết nứt thẳng và các khe nano 

ngay cả khi tấm phân cực có các đặc tính quang học định trước và độ dày là 10m hoặc 
nhỏ hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến màng phân cực được bảo vệ một phía, màng phân cực 
được gắn lớp kết dính nhạy áp, thiết bị hiển thị ảnh và phương pháp sản xuất liên tục 
thiết bị hiển thị ảnh. 
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(11) 60893 
(21) 1-2018-04211 (51) 8 G06T  19/00,  17/05, H04N  5/265, 

G06F  3/01 
(22) 18.05.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/005289      18.05.2016 (87) WO2017/175910 A1 12.10.2017 
(30) PCT/KR2016/003537        05.04.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) VLADYSLAV, Zakharchenko (UA), CHOI, Kwang-pyo (KR), PARK, Jeong-hoon 

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị xử lý ảnh, trong đó phương pháp xử lý ảnh 
bao gồm các bước: nhận ảnh được chụp theo ít nhất hai chiều; tạo ảnh chiếu bằng cách 
chiếu các ảnh lên trên khối đa diện; di chuyển vị trí của ít nhất một điểm ảnh trong số 
các điểm ảnh trong ảnh chiếu để tạo lại dạng ảnh chiếu thành ảnh chữ nhật; và xử lý ảnh 
chữ nhật này. 
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(11) 60894 
(21) 1-2018-04214 (51) 8 H04W  72/04 

(22) 25.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/077312     25.03.2016 (87) WO2017/161551 28.09.2017 
(71) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA  (US) 

20000 Mariner Avenue, Suite 200, Torrance CA 90503, USA 
(72) BASU MALLICK, Prateek (IN), LOEHR, Joachim (DE), SUZUKI, Hidetoshi (JP), 

WANG, Lilei (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp cấp phát tài nguyên vô tuyến cải thiện cho 

truyền thông giữa các phương tiện giao thông 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cấp phát tài nguyên được cải thiện bởi thiết bị đầu cuối di 

động trên phương tiện giao thông. Thiết bị đầu cuối di động xác định xem tài nguyên vô 
tuyến dựa trên vị trí của thiết bị di động trên phương tiện giao thông hay không, dựa trên 
thông tin nhận được từ thực thể của hệ thống truyền thông. Trong trường hợp tài nguyên 
vô tuyến được lựa chọn dựa trên vị trí của thiết bị đầu cuối di động dựa trên vị trí của 
thiết bị đầu cuối trên phương tiện giao thông, thiết bị này xác định vị trí của thiết bị đầu 
cuối trên phương tiện giao thông và tài nguyên vô tuyến cho việc truyền thông với ít 
nhất thiết bị đầu cuối di động thứ hai, dựa trên vị trí xác định được của thiết bị đầu cuối 
di động trên phương tiện giao thông. 
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(11) 60895 
(21) 1-2018-04216 (51) 7 A47C  31/11, B60N  2/60,  2/58 

(22) 30.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/MY2016/050018     30.03.2016 (87) WO2017/171538 05.10.2017 
(71) PECCA LEATHER SDN BHD   (MY) 

No 1, Jalan Perindustrian Desa Aman 1a, Industri Desa Aman, Kepong 52200, Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(72) TEOH, HWA CHENG  (MY), SAM, CHEE KENG  (MY), WONG, CHEN XIANG  
(MY) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống vỏ bọc ghế xe 

  (57)     Hệ thống vỏ bọc ghế xe bao gồm ghế xe (1) có bề mặt ngoài; vỏ bọc ghế có thể thay thế 
được (2) có bề mặt trong được làm từ vật liệu dạng vải nhung lông với cấu trúc dạng 
vòng tròn; và bộ phận gắn vào dạng tấm (15) có bề mặt dạng móc và được gắn vào bề 
mặt ngoài của ghế xe (1), trong đó vỏ bọc ghế (2) được lắp vừa khít vào ghế xe (1) bởi 
sự gắn kết giữa cấu trúc dạng vòng tròn và bề mặt dạng móc.  
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(11) 60896 
(21) 1-2018-04224 (51) 8 A01F  12/18,  12/00,  12/10 

(22) 08.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009263          08.03.2017 (87) WO2017/154984 A1 14.09.2017 
(30) 2016-046055          09.03.2016      JP 

2016-046056          09.03.2016      JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601 Japan 
(72) KOBAYASHI Yoshiyasu (JP), HAYASHI Shigeyuki (JP), MATSUBAYASHI Tomoya 

(JP), YASUDA Kazuo (JP), KOYANAGI Taiga (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đập lúa và máy gặt đập liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đập lúa bao gồm bộ phận cào mà được bố trí ở phần trước 
của trống đập ngang trục và được tạo kết cấu để cào các cọng hạt vào phía sau trống đập 
ngang trục. Trong bộ phận cào, được bố trí phần đế mà được vát nhọn với đường kính 
giảm dần hướng về phía đầu trước của trống đập ngang trục, lưỡi dao xoắn ốc mà được 
bố trí ở phần chu vi phía ngoài của phần đế, và chi tiết đỡ (33) mà có đường kính lớn 
hơn đường kính bên ngoài của phần đầu trước của phần đế và nhỏ hơn đường kính bên 
ngoài của phần đầu bắt đầu của lưỡi dao xoắn ốc (32) và được liên kết với phía trước 
phần đầu trước của phần đế để đỡ phần đế. Với thiết bị đập lúa này, sáng chế tạo ra khả 
năng ngăn chặn việc mắc các cọng hạt vào lưỡi dao xoắn ốc. Giữa lưỡi dao xoắn ốc (32) 
và chi tiết đỡ (33), được bố trí chi tiết dẫn (37) mà liên kết mép chu vi bên ngoài của 
phần đầu bắt đầu của lưỡi dao xoắn ốc (32) với mép chu vi bên ngoài của chi tiết đỡ 
(33). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến máy gặt đập liên hợp. 
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(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) IIDA Toshiyuki (JP), YAGINUMA Hironori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân cực có lớp bù quang và bảng điện phát quang hữu cơ 

sử dụng tấm phân cực này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phân cực có các lớp bù quang có các dấu hiệu sau: tấm phân 

cực có đặc tính chống phản xạ tốt theo hướng xiên trong khi duy trì đặc tính chống phản 
xạ tốt theo hướng thẳng; tấm phân cực có thể đạt được các đặc tính chống phản xạ tốt 
như vậy trên dải bước sóng rộng; và tấm phân cực có màu trung tính theo hướng xiên. 
Tấm phân cực có các lớp bù quang theo sáng chế được dùng cho bảng điện phát quang 
(EL) hữu cơ. Tấm phân cực có các lớp bù quang bao gồm: kính phân cực; lớp bù quang 
thứ nhất; lớp bù quang thứ hai; lớp bù quang thứ ba; và lớp bù quang thứ tư. Mỗi lớp bù 
quang thứ nhất, lớp bù quang thứ hai, lớp bù quang thứ ba, và lớp bù quang thứ tư có đặc 
tính hệ số khúc xạ nx>nz>ny. 
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(11) 60898 
(21) 1-2018-04228 (51) 8 C12N  15/87,  5/00, A01H  5/00, 
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(22) 08.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/021310    08.03.2017 (87) WO2017/156091 14.09.2017 
(30) 62/306,790         11.03.2016      US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, United States of America 
(72) CHITTOOR, Jaishree, M. (US), FLASINSKI, Stanislaw (US), OUFATTOLE, 

Mohammed (US), PETERSEN, Michael, W. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phân tử ADN chứa trình tự điều hòa gen của thực vật và thực 

vật chuyển gen chứa phân tử ADN này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các phân tử và các cấu trúc ADN tái tổ hợp, cũng như các trình tự 

nucleotit của chúng, hữu ích để điều hòa sự biểu hiện gen ở thực vật. Sáng chế còn đề 
xuất thực vật chuyển gen, tế bào thực vật, các bộ phận thực vật, và hạt giống chứa phân 
tử ADN tái tổ hợp được liên kết chức năng với phân tử ADN khác loại phiên mã được, 
cũng như các phương pháp sử dụng chúng.  
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(11) 60899 
(21) 1-2018-04235 (51) 7 H04W  36/24 

(22) 01.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2016/020221       01.03.2016 (87) WO2017/151116 08.09.2017 
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(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY   (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland  
(72) HAKOLA, Sami-Jukka  (FI), TIIROLA, Esa, Tapani  (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng cho tín hiệu đường lên định kỳ sử 

dụng kiến trúc thu phát lai 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp, thiết bị sử dụng cho các tín hiệu đường lên 

(uplink - UL) định kỳ với các kiến trúc thu phát lai được tạo ra. Phương pháp bao gồm 
bước cấu hình, bởi nút mạng, các cơ hội truyền tín hiệu định kỳ cho thiết bị người sử 
dụng dựa trên các tài nguyên đường lên quét riêng theo «. 
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(11) 60900 
(21) 1-2018-04239 (51) 8 H03H  7/38 

(22) 07.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/075894       07.03.2017 (87) WO2017/152832A1 14.09.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.09.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) SHI, Ping (US) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp phối hợp trở kháng của ăng-ten, bộ thu phát và 

bộ thu phát không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phối hợp trở kháng của ăng-ten bao gồm i) đo tổn hao 

ngược ban đầu của ăng-ten tương ứng với độ lớn của hệ số phản xạ; ii) điều chỉnh trở 
kháng của ít nhất phần tử điều chỉnh được thứ nhất được nối với ăng-ten này; iii) đo tổn 
hao ngược đã được điều chỉnh thứ nhất của ăng-ten này sau khi điều chỉnh trở kháng của 
phần tử điều chỉnh được thứ nhất được nối với ăng-ten này; iv) ước lượng pha của hệ số 
phản xạ này dựa vào ít nhất tổn hao ngược ban đầu này và tổn hao ngược đã được điều 
chỉnh thứ nhất này; và v) điều chỉnh phần tử phối hợp trở kháng được nối với ăng-ten 
này dựa vào độ lớn và pha của hệ số phản xạ này. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất bộ thu 
phát và bộ thu phát không dây có sử dụng phương pháp phối hợp trở kháng này. 

 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
344 

(11) 60901 
(21) 1-2018-04242 (51) 7 G01P  1/00,  15/08 

(67) 2-2018-00369   
(22) 18.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/058755        18.03.2016 (87) WO2017/158831 21.09.2017 
(71) NATIONAL RESEARCH INSTlTUTE FOR EARTH SCIENCE AND DISASTER 

RESILIENCE   (JP) 
3-1,Tennodai,Tsukuba-shi Ibaraki 3050006 (JP)  

(72) SENNA Shigeki  (JP), FUJIWARA Hiroyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Khung lắp thiết bị và thiết bị đo vi địa chấn 

  (57)     Sáng chế đề xuất khung lắp thiết bị (100) và thiết bị đo vi địa chấn (500), mà với chúng 
có thể cho phép người không có trình độ lắp giàn rất nhỏ một cách dễ dàng và chính 
xác. Sáng chế còn đề xuất khung lắp thiết bị (100) và thiết bị đo vi địa chấn (500), mà 
với chúng có thể cho phép người không có trình độ lắp giàn vi địa chấn không đều một 
cách dễ dàng và chính xác. Khung lắp thiết bị (100) theo sáng chế bao gồm: chi tiết 
dạng thanh thứ nhất (200) kéo dài theo một hướng; chi tiết dạng thanh thứ hai (300) 
được gắn vào chi tiết dạng thanh thứ nhất (200); phần chỉ dẫn thứ nhất và phần chỉ dẫn 
thứ hai mà chỉ ra các vị trí lắp đặt của thiết bị trên chi tiết dạng thanh thứ nhất (200); và 
phần chỉ dẫn thứ ba và phần chỉ dẫn thứ tư mà chỉ ra các vị trí lắp đặt của các thiết bị 
trên chi tiết dạng thanh thứ hai (300). Phần chỉ dẫn thứ hai, phần chỉ dẫn thứ ba và phần 
chỉ dẫn thứ tư được tạo ra theo cách để các thiết bị tương ứng được lắp đặt nằm trên chu 
vi của đường tròn tưởng tượng (C) và ở các đỉnh của tam giác đều tưởng tượng (T) mà 
nội tiếp đường tròn tưởng tượng (C), và phần chỉ dẫn thứ nhất được tạo ra theo cách để 
thiết bị tương ứng được lắp đặt ở vị trí tâm của đường tròn tưởng tượng (C).  
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(11) 60902 
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(22) 24.11.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/042291            24.11.2017 (87) WO2018/139028 A1 02.08.2018 
(30) 2017-013283            27.01.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2018 
(71) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) OHASHI,Ryuji (JP), KAMEYAMA, Hiroyuki (JP), MORIKAWA, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng trao đổi ion, phương pháp chế tạo màng trao đổi ion và 

thiết bị điện phân 
  (57)     Sáng chế đề cập màng trao đổi ion bao gồm lớp S, mà lớp S này bao gồm polyme chứa 

flo có nhóm axit sulfonic, lớp C bao gồm polyme chứa flo có nhóm axit carboxylic, và 
các chất liệu gia cường được bố trí bên trong lớp S và có chức năng làm sợi gia cường và 
sợi chống ăn mòn, trong đó A và B thỏa mãn các công thức (1) và (2) sau đây: 

B 240 m ... (1) 

2,0 B/A 5,0 ... (2) 

trong đó, khi màng trao đổi ion được quan sát từ phía bề mặt đỉnh, thì A là độ dày mặt 
cắt ngang trung bình của màng được đo trong nước tinh khiết đối với vùng mà trong đó 
chất liệu gia cường không tồn tại, và B là độ dày mặt cắt ngang trung bình của màng 
được đo trong nước tinh khiết đối với vùng mà trong đó các dảnh sợi gia cường chồng 
lên nhau, và trong vùng, mà trong đó sợi gia cường chồng lên sợi chống ăn mòn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo màng trao đổi ion và thiết bị 
điện phân bao gồm màng này. 
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(11) 60903 
(21) 1-2018-04249 (51) 8 B65D  5/74 

(22) 22.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/054068     22.02.2017 (87) WO2017/148771 A1 08.09.2017 
(30) 16158756.3          04.03.2016      EP 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan, CH-1009 Pully, Switzerland 
(72) CAVANNA, Diego (IT), VERONESI, Livio (IT), CEREDA, Massimiliano (IT), 

CORRADI, Davide (IT), DE PAOLA, Rocco (IT), DIDONNA, Domenico (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết tăng sự liên kết dùng cho bộ nắp của bộ phận mở, bộ 

nắp và bộ phận mở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết tăng sự liên kết dùng cho bộ nắp của bộ phận mở, bộ nắp và 

bộ phận mở. Chi tiết tăng sự liên kết này gài được vào nắp (25) của bộ phận mở để nối 
nắp (25) với chi tiết đóng kín (10) để đóng kín miệng rót (14) của bộ phận mở; chi tiết 
tăng sự liên kết bao gồm chi tiết tấm (31) có bố trí lớp (32) bằng vật liệu cách điện, với 
lớp thứ nhất (33) bằng vật liệu nhựa gắn kín được bằng nhiệt, và với lớp thứ hai (34) 
bằng vật liệu nhựa gắn kín được bằng nhiệt được bố trí trên các phía đối diện của lớp 

(32), lớp (32) có độ dày nằm trong khoảng 5-15m và mỗi lớp trong số lớp thứ nhất (33) 

và lớp thứ hai (34) có độ dày nằm trong khoảng 10-50m.  
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(11) 60904 
(21) 1-2018-04252 (51) 8 B65H  19/20, A61F  13/15,  13/49 

(22) 29.02.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/056099      29.02.2016 (87) WO2017/149611 08.09.2017 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) ISHIKAWA, Yoshihide (JP), TADA, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp ghép nối vật liệu liên quan đến vật dụng thấm 

hút và thiết bị cung cấp vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ghép nối vật liệu liên quan đến vật dụng thấm hút, 

bao gồm: vận chuyển vật liệu theo hướng vận chuyển với vật liệu được quấn xung quanh 
trục ở phía đầu vào (41u) và trục di chuyển (41m) của bộ kiểm soát độ căng (40); ghép 
nối vật liệu tiếp theo (3f) với vật liệu liền trước (3a) mà là vật liệu được vận chuyển, 
bằng cách gắn phần đầu dẫn của vật liệu tiếp theo với vật liệu liền trước; và cắt vật liệu 
liền trước để cho tổng độ dài của phần được gắn (3j) và phần xếp chồng (3d) lớn hơn độ 
dài đường đi của vật liệu từ đầu ở phía đi ra (P3) của phần quấn của vật liệu mà được 
quấn xung quanh trục ở phía đầu vào đến đầu ở phía đi vào (P4) của phần quấn khác của 
vật liệu mà được quấn xung quanh trục di chuyển được định vị ở vị trí tham chiếu. Sáng 
chế cũng đề cập đến thiết bị cung cấp vật liệu liên quan đến vật dụng thấm hút.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2018 
(71) SVRUI (TIANJIN) ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.   (CN) 

No.17, Chaoyang East Road, lndustrial Zone of Plastic products, Baodi District, Tianjin 
301800, China 

(72) WANG, Honggang  (CN), JlN, Xiaoheng  (VN), NAN, Yin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mô-đun tiếp xúc cho cầu dao cách ly kiểu xoay và cầu dao 

cách ly kiểu xoay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun tiếp xúc (10, 20, 30) cho cầu dao cách ly kiểu xoay (100) 

và cầu dao cách ly kiểu xoay (100). Môđun tiếp xúc (10, 20, 30) bao gồm: vỏ (11), được 
tạo thành với đế trung tâm (11) các đế bên (112); các bộ phận tiếp xúc cố định (13), 
được gắn vào các đế bên (112) và mỗi bộ phận tiếp xúc cố định (13) bao gồm phần tiếp 
xúc tĩnh (131) và phần kết nối (132) có thể tiếp cận từ bên ngoài vỏ (11); và bộ phận 
tiếp xúc quay (12), được gắn vào đế trung tâm (111) và bao gồm phần tiếp xúc động 
(122) tương ứng với phần tiếp xúc tĩnh (131), bộ phận tiếp xúc quay (12) có thể quay 
tương đối so với bộ phận tiếp xúc cố định (13), vì vậy phần tiếp xúc động (122) được 
khớp với hoặc tách khỏi phần tiếp xúc tĩnh (131) tương ứng; trong đó môđun tiếp xúc 
(10, 20, 30) còn bao gồm thêm ít nhất một nam châm (14), và cực (14) của mỗi một 
trong số ít nhất một nam châm (14) được định hướng giống nhau, vì vậy hồ quang sinh 
ra giữa phần tiếp xúc động (122) và phần tiếp xúc tĩnh (131) có thể được ngắt theo 
hướng bị thổi (đẩy) ra xa phần tiếp xúc động (122) và phần tiếp xúc tĩnh (131).  
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(75) WASHIO NOBUTO   (JP) 
46-6 Nyuzen, Nyuzenmachi, Shimoniikawa-gun, Toyama 9390626, Japan  

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sản phẩm đồ uống, phương pháp và thiết bị sản xuất sản phẩm 

đồ uống này 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm đồ uống bao gồm đồ uống được đóng vào vật chứa. Đồ uống 

này chứa, trong nước, hỗn hợp các thành phần tạo đệm được chọn từ (a) axit xitric và 
trinatri xitrat, (b) axit tartaric và dinatri tartrat, hoặc (c) axit malic và dinatri malat, và 
glucoza và natri clorua, trong đó đồ uống có độ pH thấp hơn 4,0. Sáng chế còn đề xuất 
phương pháp và thiết bị thích hợp để sản xuất sản phẩm đồ uống này.  
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(72) LECOMTE JÐrÐmie  (FR), TOMASEK, Adrian  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận che giấu lỗi, bộ giải mã âm thanh và phương pháp cung 

cấp thông tin âm thanh che giấu lỗi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận che giấu lỗi, bộ giải mã âm thanh và phương pháp cung 

cấp thông tin âm thanh che giấu lỗi. Bộ phận che giấu lỗi (1402-1045), phương pháp, và 
vật ghi có thể đọc được bằng máy tính bao gồm chương trình máy tính để cung cấp 
thông tin âm thanh che giấu lỗi (1407) để che giấu sự tổn hao của khung âm thanh trong 
thông tin âm thanh được mã hóa. Trong một phương án, bộ phận che giấu lỗi được tạo 
cấu hình để cung cấp thông tin âm thanh che giấu lỗi (1407) sử dụng sự che giấu miền 
tần số dựa trên khung âm thanh được giải mã đúng đứng trước khung âm thanh bị mất. 
Bộ phận che giấu lỗi được tạo cấu hình để làm giảm dần cường độ (920) khung âm 
thanh bị che giấu đến hết hẳn theo các thừa số tắt dần khác nhau (1404a-1404g) cho các 
băng tần số khác nhau (1403a-1403g). 
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United States of America  

(72) TAMMERA, Robert, F.  (US), KELLEY, Bruce, T.  (US), CHIALVO, Sebastian  (US), 
NAGAVARAPU, Ananda, K.  (IN), BARNES, William  (US), FOWLER, Tracy, A.  
(US) 

(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn và quy trình loại 

bỏ các tạp chất ra khỏi dòng cấp dạng khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tầng hấp phụ dao động tuần hoàn và quy trình loại bỏ các 

tạp chất ra khỏi dòng cấp dạng khí. Quy trình hấp phụ dao động có thể bao gồm việc 
cho các dòng đi qua các bộ phận tầng hấp phụ để loại bỏ các tạp chất, như nước, ra khỏi 
dòng cấp. Như một phần của quy trình, bộ phận tầng hấp phụ có thể cung cấp đường vào 
đến vật liệu hấp phụ bên trong bộ phận tầng hấp phụ mà không cần loại bỏ một hoặc 
nhiều van, ống dẫn và các ống góp.  
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Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Trần Ngọc Sơn (VN), Nguyễn Duy Vinh (VN), Nguyễn Việt Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp thu thập dữ liệu hành trình và các 

thông số kỹ thuật của xe bánh xích theo thời gian thực 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thu thập các thông số kỹ thuật của xe 

bánh xích theo thời gian thực. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến hệ thống gồm có các bộ 
cảm biến, bộ xử lý trung tâm và lưu giữ các tín hiệu và bộ phận hiển thị, hệ thống có 
tích hợp các cảm biến để đo trạng thái của xe bánh xích như tốc độ quay của bánh xích, 
tốc độ quay của động cơ, vị trí cần lái, gia tốc và vị trí của xe. Phương pháp được đề 
xuất bao gồm các bước: Bước 1: Các cảm biến trích mẫu các thông số kỹ thuật; Bước 2: 
Tín hiệu đi qua các bộ lọc và truyền về trung tâm; Bước 3: Mạch xử lý trung tâm kết hợp 
các dữ liệu đo.  
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(11) 60910 
(21) 1-2018-04278 (51) 7 H01R  13/52,  13/56 

(22) 24.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/012025            24.03.2017 (87) WO2017/170229 A1 05.10.2017 
(30) 2016-069095            30.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.    (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Yoji KANAOKA  (JP), Soichiro KUROSE  (JP), Kohei NAGUMO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Tấm ốp đầu nối 

  (57)    Sáng chế đề xuất tấm ốp đầu nối có các phần vấu mà có khả năng được khóa vào các 
phần lõm dùng để khóa của vỏ chứa và nằm cách nhau theo hướng thứ hai vuông góc 
với hướng thứ nhất tương ứng với hướng lắp tấm ốp đầu nối vào vỏ chứa, phần tiếp xúc 
thứ nhất có khả năng đi vào tiếp xúc với phần chặn thứ nhất của vỏ chứa, và phần tiếp 
xúc thứ hai có khả năng đi vào tiếp xúc với phần chặn thứ hai của vỏ chứa, trong đó 
phần tiếp xúc thứ nhất có khả năng đi vào tiếp xúc với phần chặn thứ nhất theo chiều 
quay thứ nhất bằng cách quay nhờ sử dụng đường thẳng nối các phần vấu mà nằm cách 
nhau theo hướng thứ hai làm đường trục quay giả tưởng và phần tiếp xúc thứ hai có khả 
năng đi vào tiếp xúc với phần chặn thứ hai theo chiều quay thứ hai ngược với chiều quay 
thứ nhất. 
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(11) 60911 
(21) 1-2018-04289 (51) 7 H02S  10/00, H02J  7/34 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  

(VN) 
Số 334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(72) Trần Vĩnh Thắng  (VN), Nguyễn Anh Đức  (VN) 
(54) Nguồn điện tối ưu năng lượng mặt trời cho các thiết bị đo và 

quan trắc có kích thích chủ động 
  (57)     Bộ nguồn với chức năng tối ưu năng lượng mặt trời cho các thiết bị đo và quan trắc có 

kích thích chủ động sử dụng siêu tụ điện để lưu trữ bao gồm các mạch điện tử: (i) mạch 
bảo vệ quá áp; (ii) mạch chuyển đổi năng lượng mặt trời theo thuật toán MPPT hoặc 
PWM; (iii) mạch vi điều khiển chứa thuật toán thu nhận thông tin năng lượng cần dùng 
từ thiết bị tiêu thụ, giám sát năng lượng mặt trời lối vào, phát tín hiệu điều khiển tới thiết 
bị đo, quan trắc. Bộ nguồn này điều khiển thiết bị đo và quan trắc hoạt động gián đoạn 
theo năng lượng cung cấp nhưng vẫn đảm bảo việc thu thập thông tin.  
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(11) 60912 
(21) 1-2018-04293 (51) 8 H04W  4/00 

(22) 28.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/112778       28.12.2016 (87) WO2017/173858 A1 12.10.2017 
(30) 201610209465.7            05.04.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) SHANGHAI LIANSHANG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Room N2025, Building No.24, No.2, Xincheng Road Nicheng Town, Pudong New 
Area Shanghai 201306, China 

(72) LI, Haiyang (CN), TONG, Xiaolin (CN), GU, Zhengxiang (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thiết lập kết nối không dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết lập kết nối không dây. Theo sáng chế, dựa trên 
một hoặc nhiều điểm truy nhập không dây được quét, thiết bị người dùng thu được 
thông tin ký hiệu nhận dạng tập dịch vụ (SSID) của điểm truy nhập không dây tương 
ứng, và yêu cầu thông tin truy nhập tương ứng với điểm truy nhập không dây tương ứng 
từ thiết bị mạng; thiết bị người dùng thu được thông tin truy nhập và hiển thị thông tin 
nhắc có thể truy nhập trong danh sách điểm truy nhập không dây hệ thống của thiết bị 
người dùng; và thiết bị người dùng thiết lập kết nối không dây với điểm truy nhập không 
dây tương ứng thông qua thông tin truy nhập. Người dùng tốt hơn là lựa chọn, dựa trên 
thông tin nhắc có thể truy nhập, các yêu cầu điểm truy nhập không dây người dùng. 
Ngoài ra, người dùng có thể trực tiếp ấn, dựa trên các thói quen sử dụng trước, trên điểm 
truy nhập không dây trong danh sách WiFi hệ thống gốc để truy nhập mạng không dây, 
mà không cần thiết lập kết nối không dây với điểm truy nhập không dây thông qua ứng 
dụng của bên thứ ba. Do đó, điểm truy nhập không dây khả dụng có thể được cung cấp 
một cách hiệu quả cho người dùng để thỏa mãn yêu cầu truy nhập mạng của người 
dùng, thao tác người dùng được đơn giản hóa ở cùng thời điểm, và trải nghiệm người 
dùng được cải thiện. 
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(11) 60913 
(21) 1-2018-04301 (51) 8 A61K  39/00, C07K  14/47,  7/06 

(22) 28.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/054559     28.02.2017 (87) WO2017/148888 08.09.2017 
(30) 1603568.5          01.03.2016      GB 

62/302,010          01.03.2016      US 
(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH  (DE) 

Paul-Ehrlich-Strasse 15, 72076 Tuebingen, Germany 
(72) MAHR, Andrea (DE), WEINSCHENK, Toni (DE), SONG, Colette (DE), SCHOOR, 

Oliver (DE), FRITSCHE, Jens (DE), SINGH, Harpreet (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng khối 
u, hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
357 

(11) 60914 
(21) 1-2018-04302 (51) 8 H01L  31/18,  31/0236 

(22) 19.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/099338       19.09.2016 (87) WO2018/000589 04.01.2018 
(30) 201610480361.X            27.06.2016     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) CSI CELLS CO., LTD  (CN) 

199 Lushan Road, SND Suzhou, Jiangsu 215129, China 
(72) ZOU, Shuai (CN), WANG, Xusheng (CN), XING, Guoqiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất cấu trúc kết cấu của pin năng lượng 

mặt trời silic kết tinh và cấu trúc kết cấu được sản xuất bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cấu trúc kết cấu của pin năng lượng mặt trời 
silic kết tinh bao gồm các bước: (1) tạo ra cấu trúc lớp xốp trên bề mặt của tấm silic, (2) 
làm sạch bằng dung dịch hóa chất kiềm; (3) loại bỏ các hạt kim loại còn lại bằng dung 
dịch làm sạch; (4) khắc bề mặt bằng dung dịch khác hóa học thứ nhất để thu được cấu 
trúc kết cấu của pin năng lượng mặt trời silic kết tinh. Sáng chế có thể kéo dài đáng kể 
tuổi thọ của dung dịch hỗn hợp của axit hyđrofloric và axit nitric và đảm bảo tính ổn 
định và tính đồng nhất của cấu trúc kết cấu. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất cấu trúc kết 
cấu được sản xuất bằng quy trình này. 
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(11) 60915 
(21) 1-2018-04306 (51) 7 F02C 1/00  
(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.09.2018 
(71) Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân Đội   (VN) 

Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 
(72) Nguyễn Trường Giang (VN), Bùi Xuân Long (VN), Nguyễn Văn Lợi (VN), Chu Duy 

Lành (VN), Nguyễn Minh Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Quy trình thiết kế tua bin dọc trục một tầng cho động cơ tua 

bin khí 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình thiết kế khí động học tua bin dọc trục bao gồm các bước sau: 

bước 1: lựa chọn sơ bộ các thông số tua bin ban đầu; bước 2: tính toán thiết kế 1D một 
tầng tua bin khí dọc trục; bước 3: tính toán thiết kế 2D một tầng tua bin khí dọc trục; 
bước 4: dựng hình 3D của lá nén; bước 5: đối chiếu kết quả tính toán thiết kế 1D, 2D.  
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(11) 60916 
(21) 1-2018-04308 (51) 8 H04W  24/10 

(22) 02.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/075374       02.03.2017 (87) WO2017/148400 08.09.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Jian (CN), HUANG, Yada (CN), ZENG, Qinghai (CN), CAI, Xilei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị truy nhập không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truy nhập không dây. Phương pháp gồm: xác 
định, bởi thiết bị trạm đầu cuối, M tín hiệu chủ của N công nghệ giao diện không gian 
trên kênh mang, trong đó mỗi công nghệ trong N công nghệ giao diện không gian tương 
ứng với một trong M tín hiệu chủ; đo lường, bởi thiết bị trạm đầu cuối, ít nhất một tế 
bào bằng cách sử dụng M tín hiệu chủ, để tạo báo cáo đo lường; và xác định, bởi thiết bị 
trạm đầu cuối, tế bào đích trong ít nhất một tế bào dựa trên báo cáo đo lường. Sau khi 
xác định tế bào đích, thiết bị trạm đầu cuối có thể truy nhập tế bào đích. Theo cách này, 
các dịch vụ rất khác nhau có thể được truyền bằng cách sử dụng N công nghệ giao diện 
không gian, các công nghệ giao diện không gian tương ứng được đề xuất dựa trên các 
yêu cầu dịch vụ khác nhau của thiết bị trạm đầu cuối, và các tài nguyên có thể được 
phân phối động đến các công nghệ giao diện không gian, nhờ đó cải thiện hiệu quả việc 
tận dụng tài nguyên vô tuyến.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2018 
(71) 1. CELLTRION INC.   (KR) 

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon 22014, Republic of Korea  
2. BIO-FD&C CO., LTD   (KR) 
30, Songdomirae-ro Yeonsu-gu Incheon 21990, Republic of Korea  

(72) KIM, Yeon Sook  (KR), KIM, Jung Yeon  (KR), KIM, Jae Hun  (KR), KIM, Hyeong 
Mi  (KR), BAE, Jung Soo  (KR), KIM, Jung Yun  (KR), KIM, Ju Yeon  (KR), LIM, 
Joo Hyuck  (KR), LEE, Seung Ki  (KR), MOON, Sung Ho  (KR), CHANG, Shin Jae  
(KR), MOH, Sang Hyun  (KR), LEE, Jeong Hun  (KR), SEO, Hyo Hyun  (KR), MOH, 
Ji Hong  (KR), KIM, Soo Yun  (KR), PARK, Jeong Gon  (KR) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phần chiết từ mô sẹo sen hồng (Nelumbo nucifera) có hàm 

lượng axit galic cao, phương pháp sản xuất phần chiết này, và 
mỹ phẩm làm trắng có chứa phần chiết này 

  (57)     Sáng chế đề xuất mô sẹo sen hồng có hàm lượng axit galic cao hoặc phần chiết của mô 
sẹo này và phương pháp sản xuất mô sẹo này. Phần chiết từ mô sẹo sen hồng theo sáng 
chế có hiệu quả làm trắng tốt nhờ có chứa một lượng lớn axit galic, và do đó có thể sử 
dụng thuận tiện dưới dạng mỹ phẩm. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 
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(72) MAAREF, Amine (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông và thiết bị truyền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông, thiết bị truyền, sơ đồ đa truy cập tốc độ 
thấp dùng cho các mạng không dây sử dụng lớp vật lý, các mã tốc độ thấp để cho phép 
truy cập ngẫu nhiên, trên cơ sở tranh chấp, không cấp quyền và đa truy cập không trực 
giao, không tranh chấp, trên cơ sở cấp quyền ở các kênh đường lên hoặc đường xuống. 
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(11) 60919 
(21) 1-2018-04319 (51) 8 H04L 25/00 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Hồ Thị Xuân Hòa (VN), Huỳnh Quốc Anh (VN), Nguyễn Trung Tiến (VN), Lương 

Xuân Hào (VN), Lê Trường Giang (VN), Phan Thanh Trung (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp ước lượng nhiễu từ thiết bị thuộc vùng phủ sóng 

lân cận dựa vào dữ liệu phân chia thời gian liên khung trong 
hệ thống trạm thu phát gốc vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp ước lượng nhiễu từ thiết bị thuộc vùng phủ sóng lân cận 
dựa vào dữ liệu phân chia thời gian liên khung trong hệ thống trạm thu phát gốc vô 
tuyến (E-UTRAN Node B - EnodeB), bao gồm: a) xử lý dữ liệu thô đầu vào trên từng 
khe thời gian, phân chia theo cụm sóng mang con; b) ước lượng nhiễu tác động trên 
từng cụm sóng mang con trên từng khe thời gian; và c) ước lượng ma trận hiệp phương 
sai của nhiễu kết hợp hai khe thời gian trên cùng một khung thời gian con. 
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(11) 60920 
(21) 1-2018-04324 (51) 7 C12Q  1/68, C07H  21/00, C12N  

15/10 
(22) 28.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/020044     28.02.2017 (87) WO2017/151680 08.09.2017 
(30) 62/301,538         29.02.2016      US 

62/415,430         31.10.2016      US 
(71) IRIDIA, INC.   (US) 

3156 Lionshead Avenue, Suite 1 Carlsbad, California 92010, US  
(72) PREDKI, Paul  (US), CASSlDY, Maja  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp tổng hợp polyme mang điện tích, chip nano và 

phương pháp đọc trình tự monome của polyme mang điện tích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lưu giữ thông tin mới sử dụng polyme mang điện tích, ví 

dụ, ADN, các monome của chúng tương đương với một mã đọc được bằng máy, ví dụ, 
mã nhị phân, và trong đó có thể được tổng hợp và/hoặc đọc sử dụng thiết bị vi chip nano 
bao gồm các vi lỗ; phương pháp và thiết bị để tổng hợp các oligonucleotit ở dạng chip 
nano; phương pháp để tổng hợp ADN theo hướng 3' đến 5' bằng cách sử dụng 
topoisomeraza; phương pháp và thiết bị mới để đọc trình tự của polyme mang điện tích, 
ví dụ, ADN, bằng cách đo sự dao động điện dung khi polyme đi qua vi lỗ; và sáng chế 
còn đề cập đến hợp chất, chế phẩm, phương pháp và thiết bị hữu ích. 
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(11) 60921 
(21) 1-2018-04329 (51) 7 A61K  8/25, A61Q  11/00, A61K  

8/19,  8/26,  8/24,  8/27 
(22) 02.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/054856      02.03.2017 (87) WO2017/167535 05.10.2017 
(30) 16163164.3           31.03.2016      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.10.2018 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) CHANDRASEKARAN Sembian (IN), IYER Meenakshi (IN), TRIVEDI Neha (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kem đánh răng và phương pháp vệ sinh răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kem đánh răng ổn định chứa muối kẽm đem lại hiệu quả 
kháng khuẩn. Việc cung cấp chế phẩm kem đánh răng có hiệu quả kháng khuẩn mà gia 
tăng sự chấp nhận bởi người dùng là được mong muốn. Do đó, hoạt tính của muối kẽm 
trong chế phẩm kem đánh răng được cải thiện và đem lại lợi ích tối đa mà không ảnh 
hưởng đến các lợi ích khác của chế phẩm kem đánh răng là được mong muốn. Các tác 
giả sáng chế đã tìm ra rằng chế phẩm kem đánh răng chứa chất mài mòn trên cơ sở 
canxi và muối kẽm, khi có mặt đất sét smectit và chất đệm đem đến hiệu quả kháng 
khuẩn của kẽm, với các vấn đề về tính ổn định khi bảo quả là tối thiểu. 
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(11) 60922 
(21) 1-2018-04331 (51) 7 C09D  1/00, C02F  1/32,  1/48, C09D  

5/16 
(22) 04.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/056710          04.03.2016 (87) WO2017/149741 08.09.2017 
(71) KANDA, TOMOKAZU  (JP) 

4261, Kashiwabara, Sayama-shi, Saitama 3501335 Japan 
(72) KANDA, Tomokazu (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị chuẩn bị chế phẩm phủ dạng lỏng và thiết bị phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phủ chất lỏng để phủ chất lỏng nhằm ngăn bề mặt của xe 
cộ, tường hoặc các kết cấu tương tự không bị bẩn và cho phép loại bỏ bụi bẩn một cách 
dễ dàng ngay cả khi bề mặt bị bẩn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị chuẩn bị chế phẩm phủ dạng lỏng (1) bao 
gồm: thiết bị hình trụ (5), thiết bị kích hoạt chế phẩm phủ dạng lỏng (8) và ống dẫn (12) 
được nối với thiết bị hình trụ (5) và thiết bị kích hoạt (8). Thiết bị hình trụ (5) bao gồm 
thân hình trụ có hai đầu được đóng kín, các bộ lọc tương ứng được bố trí gần cả hai đầu 
của thân hình trụ và ở bên trong thân hình trụ này, và vật liệu gốm tổng hợp được bố trí 
giữa các bộ lọc này. Ngoài ra, thiết bị hình trụ (5) có, ở một đầu của thân hình trụ, ống 
nạp chất lỏng được nối xuyên qua bộ lọc ở gần đầu này; và có, ở đầu còn lại của thân 
hình trụ, cổng xả chất lỏng. Ngoài ra, ống nạp chất lỏng này có đầu vào cho chất lỏng. 
Thiết bị kích hoạt chế phẩm phủ dạng lỏng (8) có đường dẫn, mà qua đó chất lỏng này 
chảy vào, ít nhất một cặp nam châm vĩnh cửu được bố trí đối diện nhau và ở hai phía của 
đường dẫn này, và bộ phận phát xạ tia cực tím để chiếu tia cực tím lên chất lỏng chảy 
qua đường dẫn này. 
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(11) 60923 
(21) 1-2018-04333 (51) 7 B01D  46/24,  46/52 

(22) 27.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/002861         27.01.2017 (87) WO2017/150027 08.09.2017 
(30) 2016-039188         01.03.2016      JP 
(71) SMC CORPORATION   (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) TANAKA Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lõi lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi lọc (1) trong đó việc tái phân tán chất lỏng được gom góp sẽ 
không xảy ra bằng cách ngăn ngừa sự phân bố không đều của chất kết dính được tạo ra 
khi nắp chụp đầu trên được liên kết với phần đầu trên của cụm chi tiết lọc bằng chất kết 
dính. Sáng chế còn đề cập đến nắp chụp đầu trên (3) được gắn vào phần đầu trên của 
cụm chi tiết lọc (2), và nắp chụp đầu trên (3) bao gồm cạnh chu vi phía trong (20) được 
ráp vào trong phần trống ở giữa (10) của chi tiết lọc phía trong (12), cạnh trung gian 
(21) bao quanh chu vi phía ngoài của chi tiết cốt phía ngoài (13), và cạnh chu vi phía 
ngoài (22) bao quanh chu vi phía ngoài của chi tiết lọc phía ngoài 14. Chiều cao của 
cạnh trung gian (21) là nhỏ hơn so với chiều cao của cạnh chu vi phía ngoài (22) và 
chiều cao của cạnh chu vi phía trong (20). Mặt trong của nắp chụp đầu trên (3) được 
điền đầy bằng chất kết dính (5) có độ dày cho phép cạnh trung gian (21) được nhúng 
trong chất kết dính (5), và phần đầu trên của cụm chi tiết lọc (2) được liên kết vào nắp 
chụp đầu trên (3) trong trạng thái trong đó phần đầu trên được chèn trong chất kết dính 
(5). 
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(11) 60924 
(21) 1-2018-04334 (51) 7 C07D  209/26, A61K  31/404, A61P  

31/12 
(22) 31.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/057661     31.03.2017 (87) WO2017/167951 05.10.2017 
(30) 16163488.6          01.04.2016       EP 
(71) 1. JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ New Jersey 08560, United States of 
America 
2. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN  (BE) 
Waaistraat 6, bus 5105 3000 Leuven, Belgium 

(72) KESTELEYN, Bart Rudolf Romanie (BE), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard 
(FR), BONPANTI, Jean-Francois (FR), BARDIOT, DorothÐe Alice Marie-Eve (FR), 
MARCHAND, Arnaud Didier M (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất indolin được thế dùng làm chất ức chế sự sao chép 

của virut dengue và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất indolin được thế có công thức (I), cũng như đề cập đến 

hợp chất này dùng làm thuốc, cụ thể là dùng làm thuốc điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh 
nhiễm virut dengue. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm hoặc dược phẩm kết hợp của 
hợp chất, đề cập đến dược phẩm hoặc dược phẩm kết hợp dùng làm thuốc, cụ thể là để 
ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh nhiễm virut dengue. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
điều chế hợp chất này. 
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(11) 60925 
(21) 1-2018-04340 (51) 8 A01K  61/00,  63/04 

(22) 01.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/NO2017/050056     01.03.2017 (87) WO2017/150986 08.09.2017 
(30) 20160358          02.03.2016      NO 
(71) AKVADESIGN AS  (NO) 

Havnegata 46, 8900 BRONNOYSUND, Norway 
(72) NAESS, Anders (NO), JOHNSEN, Trond, Otto (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống phao dùng cho hồ cá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống phao (1) dùng cho hồ cá (2), hồ cá (2) bao gồm tường vây 
(21) để giữ cá giới hạn trong hồ cá (2) , tường vây (21) được gắn cố định với thân phao 
đàn hồi bên trong (3) nổi trên bề mặt nước (9), hệ thống phao (1) bao gồm thân phao 
bên ngoài (4) ở bên ngoài thân phao bên trong (3); và thân phao bên trong (3) được gắn 
vào thân phao bên ngoài (4) bằng dây neo (47) sao cho thân phao bên ngoài (4) và thân 
phao bên trong (3) di chuyển độc lập với nhau tương đối với các sóng.  
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(11) 60926 
(21) 1-2018-04344 (51) 8 B01D  53/22,  71/02 

(22) 06.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008666            06.03.2017 (87) WO2017/150737 08.09.2017 
(30) 2016-042129            04.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2018 
(71) 1. MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION  (JP) 

1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008251, Japan 
2. CHIYODA CORPORATION  (JP) 
6-2, Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2208765, JP 
3. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION  (JP) 
10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1050001, JP 

(72) HAYASHI, Mikio (JP), TAKEWAKI, Takahiko (JP), UENO, Nobuhiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp tách cacbon dioxit và thiết bị tách cacbon 

dioxit 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tách cacbon dioxit để tách hiệu quả cacbon dioxit ra 

khỏi hỗn hợp khí bằng cách sử dụng phương pháp tách màng, và thiết bị tách cacbon 
dioxit. Phương pháp tách cacbon dioxit bao gồm bước cung cấp hỗn hợp khí cho môđun 
màng tách để tách cacbon dioxit ra khỏi hỗn hợp khí, trong đó hỗn hợp khí được cung 
cấp cho môđun màng tách ở vận tốc tuyến tính cao để trộn lẫn đủ hỗn hợp khí trong 
vùng lân cận của màng. 
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(11) 60927 
(21) 1-2018-04347 (51) 8 G02B  5/30, B29C  55/02, B29K  

29/00, B29L  7/00,  9/00,  11/00 
(22) 21.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/088100            21.12.2016 (87) WO2017/149908 08.09.2017 
(30) 2016-042097            04.03.2016      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.10.2018 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 5678680, Japan 
(72) HAMAMOTO Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm phân cực và phương pháp sản xuất tấm phân cực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm phân cực có thể được sử dụng khi đang ở trạng thái mà trong 
đó một màng phân cực được ép lên nền nhựa, tấm phân cực được cải thiện về độ bền. 
Tấm phân cực bao gồm nền nhựa và màng phân cực được ép lên một mặt của nền nhựa. 

Màng phân cực này có độ dày là 10m hoặc nhỏ hơn. Tấm phân cực thỏa mãn các công 
thức (1) và (2) sau đây:  

 

trong các công thức (1) và (2), SUB1 và POL1 lần lượt là tỷ lệ thay đổi kích thước (%) 
của nền nhựa và tỷ lệ thay đổi kích thước (%) của màng phân cực theo hướng của trục 
hấp thụ của màng phân cực, và SUB2 và POL2 lần lượt là tỷ lệ thay đổi kích thước (%) 
của chất nên nhựa và tỷ lệ thay đổi kích thước (%) của màng phân cực theo chiều vuông 
góc với chiều của trục hấp thụ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm 
phân cực.  
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(11) 60928 
(21) 1-2018-04348 (51) 8 G02B  5/30, B29C  55/06, B29K  
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(54) Tấm phân cực và phương pháp sản xuất tấm phân cực 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm phân cực mà có thể được sử dụng trong khi ở trạng thái trong đó 
màng phân cực được ép trên nền nhựa, tấm phân cực có độ bền được cải thiện. Tấm 
phân cực bao gồm nền nhựa gốc polyeste; và màng phân cực được ép lên một phía của 

nền nhựa gốc polyeste, màng phân cực có độ dày là 10m hoặc nhỏ hơn, trong đó mức 
độ kết tinh của nền nhựa gốc polyeste được tính toán bởi quang phổ phản xạ giảm toàn 
phần là từ 0,55 đến 0,80, và trong đó nồng độ của axit boric trong màng phân cực là từ 
10wt% đến 20wt%. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm phân cực. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất ruy băng sợi quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất ruy băng sợi quang (1), trong đó các sợi 
quang liền kề (3) được kết nối không liên tục theo hướng chiều dài. Phương pháp này 
bao gồm các bước: nạp các sợi quang (3) dọc theo hướng chiều dài; và áp nhựa (9) 
không liên tục theo hướng chiều dài bằng cách quay, giữa các sợi quang liền kề trong số 
các sợi quang (3), chi tiết quay (220) có rãnh (220A). Tốc độ chuyển dịch V2, theo 
hướng chiều dài, của phần mép ngoại vi của chi tiết quay (220) tại vị trí nơi mà phần 
mép ngoại vi của chi tiết quay chặn nhựa (9) giữa các sợi quang (3) là thấp hơn so với 
tốc độ nạp V1 của các sợi quang (3). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đầu bịt gắn sợi quang và phương pháp sản xuất đầu bịt gắn sợi 

quang này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu bịt gắn sợi quang bao gồm: lỗ sợi quang mà trong đó sợi quang 

được lồng vào; và phần nhồi chất dính bao gồm bề mặt hở của lỗ sợi quang và bề mặt 
đối diện nằm đối diện với bề mặt hở. Sợi quang được cố định trong lỗ sợi quang với chất 
dính thứ nhất. Phần nhồi chất dính được nhồi với chất dính thứ hai mà mềm hơn chất 
dính thứ nhất với bề mặt đầu sợi quang được đặt gần với bề mặt đối diện. 
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(72) HEIDE, Carsten (DE), BRUCK, Volker (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống vận chuyển và chuyển giao để lưu trữ và xuất hàng 

hoặc chuyển dịch hàng hóa lưu trữ trong các kho hàng trên 
cao, và máy lưu trữ và xuất hàng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống vận chuyển và chuyển giao để lưu trữ và xuất hàng hoặc 
chuyển dịch hàng hóa lưu trữ (1) trong các kho hàng trên cao (2), cụ thể là trong cơ sở 
trung chuyển của cảng biển hoặc cửa khẩu để lưu trữ các côngtenơ tiêu chuẩn, trong đó 
kho hàng trên cao (2) bao gồm số lượng ngẫu nhiên các modul của kho hàng (10), mà 
được bố trí bên cạnh nhau theo hướng chiều dài và theo hướng chiều rộng của kho hàng 
trên cao (2) mà kéo dài theo phương ngang đến hướng chiều dài và có nhiều ngăn của 
giá để hàng (12) mà nằm lên nhau theo hướng chiều dài, các modul của kho hàng đã 
nêu được tách biệt khỏi nhau bằng các làn vận chuyển (11) kéo dài song song với các 
mặt bên lưu trữ và xuất hàng của các ngăn của giá để hàng (12) hoặc các modul của kho 
hàng (10), trong đó ít nhất là một máy lưu trữ và xuất hàng (19) mà có thể di chuyển lùi 
và tiến được bố trí ở mỗi làn vận chuyển (11) để vận chuyển và lưu trữ và xuất hàng 
hoặc chuyển dịch hàng hóa lưu trữ (1), và máy lưu trữ và xuất hàng (19). Đạt được sự 
vận chuyển được gia tốc với ít kết cấu thép hơn nhờ kho hàng trên cao (2) được thiết kế 
có ít nhất một thiết bị chuyền tải theo phương ngang (13; 113), mà giao với ít nhất một 
số làn vận chuyển (11) và chuyền tải hàng hóa lưu trữ được cung cấp (1) vào trong kho 
hàng trên cao (2) và/hoặc ra khỏi kho hàng trên cao. Để vận chuyển hàng hóa lưu trữ (1) 
được bố trí từ phía bên dưới mức chiều cao của các đường ray (20) đang chạy, thanh nền 
của máy lưu trữ và xuất hàng (19) được thiết kế với phần hở làm đường thông theo cách 
dạng khung sao cho hàng hóa lưu trữ (1) có thể được nâng qua.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý thông tin được công bố, và hệ 

thống công bố thông tin 
  (57)     Các phương án thực hiện của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị xử lý thông tin 

được công bố, và hệ thống công bố thông tin. Phương pháp này bao gồm các bước sau: 
thu thông tin để được công bố, và xác định liệu thông tin để được công bố là đoạn thứ 
nhất của thông tin được công bố tương ứng với mục dịch vụ công bố; nếu kết quả xác 
định là có, thì tính toán trị số mật mã hóa của thông tin ban đầu được định trước nhờ sử 
dụng thuật toán mật mã hóa được định trước, và bổ sung trị số mật mã hóa của thông tin 
ban đầu được định trước vào thông tin để được công bố; hoặc nếu không, thì tính toán, 
nhờ sử dụng thuật toán mật mã hóa được định trước, trị số mật mã hóa của dữ liệu được 
mật mã hóa bao gồm thông tin được công bố cuối cùng đứng trước thông tin để được 
công bố, và bổ sung trị số mật mã hóa của dữ liệu được mật mã hóa vào thông tin để 
được công bố; và hiển thị, dựa trên định dạng được định trước, thông tin để được công 
bố mà trị số mật mã hóa được bổ sung vào đó. Nhờ sử dụng các phương án thực hiện 
phương pháp hoặc thiết bị theo sáng chế, sự khó khăn để can thiệp vào thông tin được 
công bố có thể được tăng lên, tính chất gốc và tính toàn vẹn của thông tin được công bố 
được bảo đảm, và sự đáng tin của thông tin được công bố được cải thiện nhiều. 
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(72) LEE, Yung Lyul (KR), KIM, Nam Uk (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để xử lý tín hiệu viđeo dựa trên dự 

đoán trong ảnh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý tín hiệu viđeo, phương pháp này bao gồm các 

bước: thu nhận hệ số biến đổi của khối hiện thời từ dòng bit theo thứ tự quét định trước; 
xác định chế độ dự đoán trong ảnh của khối hiện thời trên cơ sở hệ số biến đổi, và thực 
hiện việc dự đoán trong ảnh trên khối hiện thời nhờ sử dụng chế độ dự đoán trong ảnh 
và mẫu lân cận liền kề khối hiện thời. 
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(54) Thiết bị điều tiêu tự động bằng cấu trúc đỡ ba vị trí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều tiêu tự động bằng cấu trúc đỡ ba vị trí, thiết bị này bao 
gồm khung thứ nhất có nam châm; khung thứ hai có cuộn dây AF được tạo kết cấu để 
dịch chuyển khung thứ nhất theo hướng trục quang; và nhiều quả cầu nằm giữa khung 
thứ nhất và khung thứ hai để duy trì trạng thái cách nhau của khung thứ nhất và khung 
thứ hai, trong đó trong nhiều quả cầu thì ba quả cầu có kích thước lớn hơn các quả cầu 
còn lại. 
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(54) Phương pháp sản xuất thủy tinh lỏng từ tro bay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thủy tinh lỏng từ tro bay bao gồm các bước:  

(i) chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: tro bay với lượng từ 40% đến 90% trọng lượng; chất 
hoạt hóa kiềm với lượng từ 10 đến 60% trọng lượng; nước với lượng từ 100 đến 300% 
trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng của tro bay và chất hoạt hóa kiềm;  
(ii) trộn chất hoạt hóa kiềm với toàn bộ lượng nước nêu trên thành dung dịch chất hoạt 
hóa kiềm, sau đó trộn đều tro bay với dung dịch chất hoạt hóa kiềm, gia nhiệt trong thiết 
bị nấu ở áp suất không khí đến nhiệt độ từ 90 đến 200 độ C trong thời gian từ 30 phút 
đến 3 giờ, khuấy đều trong suốt quá trình nấu;  
(iii) lọc sản phẩm để thu được thủy tinh lỏng.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông D2D, phương pháp truyền dữ liệu, 

thiết bị người dùng và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền thông D2D (device to device - thiết bị 

đến thiết bị). Thông tin chỉ báo chu trình dịch vụ của UE được gửi đến đầu nhận bằng 
cách thêm thông tin chỉ báo chu trình dịch vụ vào dữ liệu D2D, sao cho đầu nhận có thể 
biết về trạng thái chiếm dụng tài nguyên truyền của UE thông qua giám sát và tương tự. 
Trạng thái chiếm dụng tài nguyên truyền gồm chu trình dịch vụ, vị trí của tài nguyên 
thời gian - tần số bị chiếm, và tương tự. Do vậy, tài nguyên truyền không hoạt động có 
thể được xác định, và truyền thông D2D được thực hiện bằng cách sử dụng tài nguyên 
truyền không hoạt động. Theo cách này, tránh lãng phí tài nguyên truyền, và cải thiện 
việc tận dụng tài nguyên truyền. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử. Bằng cách làm giảm kim loại ở cấu trúc của giao 
diện USB loại-C (11), tính năng anten của thiết bị điện tử được nâng cao, và độ bền của 
thiết bị điện tử được duy trì ở mức cụ thể, nhờ đó đảm bảo tuổi thọ của giao diện USB 
lo¹i-C (11). 
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SUI, Yutao (SE), WANG, Yi-Pin Eric (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp xác định không gian tìm kiếm chung để nhắn gọi 

trong hệ thống internet vạn vật băng hẹp (nb-iot), thiết bị 
người dùng, và nút mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp (100), được thực hiện bởi thiết bị người dùng (User 
Equipment - UE) (310) trong chế độ không tải, để xác định không gian tìm kiếm chung 
(Common Search Space - CSS) để nhắn gọi NB-IoT (NarrowBand Internet of Things - 
Internet vạn vật băng hẹp). Phương pháp này bao gồm bước xác định (102) tập hợp 
khung con tuần hoàn làm mẫu khung con cơ hội nhắn gọi (Paging Occasion - PO) . 
Phương pháp này còn bao gồm bước theo dõi (104) khung con bắt đầu của CSS nhắn gọi 
để biết bộ nhận dạng tạm thời trong mạng vô tuyến (Radio Network Temporary 
Identifier - RNTI). Khung con bắt đầu của CSS nhắn gọi được xác định như sau: khung 
con đầu tiên (SF0) (108), mà được xác định bởi mẫu khung con cơ hội nhắn gọi, là được 
sử dụng khi SF0 được xác định (106) là khung con đường xuống hợp lệ. Khung con 
đường xuống hợp lệ tiếp theo sau SF0 (110) là được sử dụng khi SF0 được xác định 
(106) là khung con đường xuống không hợp lệ. Thiết bị người dùng và nút mạng cũng 
được đề xuất.  
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(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Bộ phận giữ khuôn tạo hình có bệ phân chia kép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận giữ khuôn tạo hình có bệ phân chia kép (100) để nâng cao 
hiệu quả và hiệu suất của quy trình sản xuất găng tay bao gồm đĩa quay (102) được lắp 
với bệ phân chia thứ nhất (104), bệ phân chia thứ hai (106) có ít nhất một bề mặt phẳng 
được lắp với bệ phân chia thứ nhất (104), trục được kéo dài (108) được lắp với tấm khóa 
(122) và được lắp với bệ phân chia thứ hai (106), lò xo bộ phận giữ khuôn tạo hình (110) 
được bố trí xung quanh trục được kéo dài (108), tay khung máy hoặc tay chữ L đường 
kép (112) nối trục được kéo dài (108) và dây chuyền sản xuất găng tay và một số 
phương tiện để nối tay chữ L đường kép (112), trục được kéo dài (108) và dây chuyền 
sản xuất găng tay. Bệ phân chia thứ hai (106) có các bề mặt phẳng tạo ra sự định hướng 
găng tay ổn định tại máy tháo ra để giảm sự bỏ sót các găng tay tại máy tháo ra và nâng 
cao hiệu suất tháo ra và xếp lớp của quy trình sản xuất găng tay. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu ước tính tư thế và phương tiện giao thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu ước tính tư thế để ước tính tư thế của thân dịch chuyển được 
bao gồm cụm ước tính tư thế để ước tính góc lăn của thân dịch chuyển được và sử dụng 
quy trình tính toán để ước tính sai số độ lệch đối với ít nhất một trong số cụm đo vận tốc 
góc thứ nhất và cụm đo vận tốc góc thứ hai và cụm đo gia tốc thứ nhất, cụm đo gia tốc 
thứ hai và cụm đo gia tốc thứ ba. Cụm ước tính tư thế bao gồm các bộ lọc Kalman mà 
mỗi bộ lọc này tiếp nhận ít nhất hai hoặc nhiều đại lượng độ lệch ảo dành cho cụm đo 
độ lệch, các đại lượng độ lệch ảo là khác nhau. Trong hoạt động ước tính hiện thời, mỗi 
bộ lọc trong số các bộ lọc Kalman sử dụng các trị số đo được từ các cụm đo, các trị số 
ước tính từ hoạt động ước tính trước và các đại lượng độ lệch ảo để tính toán khả năng, 
mà biểu thị độ tin cậy của các trị số ước tính là như thế nào. Cụm ước tính tư thế hiệu 
chỉnh bù các trị số ước tính từ các bộ lọc Kalman dựa trên khả năng để ước tính góc lăn 
của thân dịch chuyển được. 
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(72) MUHANNA, Ahmad Shawky (US), WONG, Marcus (US), XIE, Xiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác thực bảo mật, thiết bị người 

dùng, thực thể quản lý di động, máy chủ thuê bao tại nhà, và 
vật lưu trữ máy tính đọc được 

  (57)     Sáng chế đề xuất các giao thức MASA (mutual authentication and security agreement - 
thỏa thuận bảo mật và xác thực lẫn nhau) có thể sử dụng các khóa mật mã hóa và/hoặc 
toàn vẹn được tạo độc lập để truyền thông bảo mật thông tin riêng tư được trao đổi giữa 
các UE và các thiết bị phía mạng khác nhau (chẳng hạn, các trạm gốc, các MME 
(mobility management entity - thực thể quản lý di động), HSS (home subscriber server - 
máy chủ thuê bao tại gia), v.v.). Cụ thể là, theo phương án thực hiện, các giao thức 
MASA có thể sử dụng khóa mật mã hóa IAR (yêu cầu xác thực ban đầu) (KIARENC) để 
mật mã hóa thông tin UE cụ thể (chẳng hạn, IMSI, v.v.) trong thông điệp IAR và/hoặc 
khóa mật mã hóa IAS (đáp ứng xác thực ban đầu) (KIASENC) để mật mã hóa thông tin 
riêng tư trong thông điệp IAS. Ngoài ra, theo phương án thực hiện, các giao thức MASA 
có thể sử dụng khóa bảo vệ tính toàn vẹn IAR (KIARINT) để kiểm chứng tính toàn vẹn 
của thông tin trong thông điệp IAR và/hoặc khóa bảo vệ tính toàn vẹn IAS (KIASINT) để 
kiểm chứng tính toàn vẹn của thông tin trong thông điệp IAS. KIARENC, KIARINT, 
KIASENC, và/hoặc KIASINT có thể được tính toán độc lập bởi UE và HSS. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hiển thị và thiết bị điện tử cầm tay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hiển thị và thiết bị điện tử cầm tay. Phương pháp hiển 
thị này bao gồm các bước: thu tham số biến dạng quang học của vùng thứ nhất của màn 
hình; chuyển đổi, theo tham số biến dạng quang học của vùng thứ nhất, dạng của dữ liệu 
hình ảnh thứ nhất để thu được dữ liệu hình ảnh thứ hai, trong đó dữ liệu hình ảnh thứ 
nhất là dữ liệu hình ảnh cần được hiển thị trong vùng thứ nhất; và hiển thị dữ liệu hình 
ảnh thứ hai trong vùng thứ nhất. Theo phương pháp hiển thị được thể hiện trong các 
phương án, hình ảnh hiển thị trên cạnh của bảng trong suốt không bị biến dạng, và độ 
phân giải của hình ảnh hiển thị trên bảng trong suốt được đảm bảo, để cải thiện trải 
nghiệm trực quan của người dùng trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử, và cải thiện 
hình thức của thiết bị điện tử.  
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp truyền hoặc thu tín hiệu nhờ 

thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điện tử và phương pháp truyền hoặc thu tín hiệu nhờ thiết bị 

này. Thiết bị điện tử theo sáng chế thực hiện truyền thông nhờ bộ khuếch đại công suất 
(PA) trong nhóm PA thứ nhất bằng cách sử dụng đầu ra công suất từ bộ điều biến công 
suất thứ nhất được thiết lập trong bộ phận nguồn điện, phát hiện yêu cầu tập hợp sóng 
mang (CA) liên kết lên, vận hành nhóm PA thứ hai bằng cách kích hoạt bộ điều biến 
công suất thứ hai được thiết lập trong bộ phận nguồn điện tương ứng với yêu cầu đã phát 
hiện, và điều khiển việc truyền và thu một tín hiệu nhờ PA trong nhóm PA thứ hai trong 
khi thực hiện truyền thông. 
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(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng khối 
u, hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (major histocompatibility complex: MHC), 
hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các 
phân tử gắn kết khác.  
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Tuabin gió nổi có các tuabin trục đứng kép với hiệu suất được 

nâng cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tuabin gió nổi (10) bao gồm sàn nổi (14) và động cơ tuabin (12) đặt 

lên sàn nổi, động cơ này bao gồm: các tuabin trục đứng thứ nhất và thứ hai (24) được bố 
trí đối xứng qua mặt phẳng thứ nhất, mỗi tuabin bao gồm các cánh (32) bao gồm các 
phần giữa (33) mà kéo dài tại các đầu của các thanh, được nối với các chi tiết trục (52, 
56) bởi các liên kết xoay (74, 76), mỗi tuabin cũng bao gồm các bộ đỡ phía trên và phía 
dưới (42, 44); và kết cầu (26) để đỡ các tuabin bao gồm cột giữa thẳng đứng (28) giữa 
các tuabin và nằm ở phía trên mặt phẳng thứ hai chứa các trục (A, A') quay của các cánh 
của các tuabin. 
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(11) 60946 
(21) 1-2018-04411 (51) 8 A23N 7/00 

(22) 05.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2018 
(75) 1. Nguyễn Linh  (VN) 

Tổ dân phố 9, đường Siublẽh, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai  

2. Nguyễn Huy Hùng  (VN) 
Tổ dân phố 9, đường Siublẽh, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai  

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ALNGUYEN (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Máy gọt vỏ củ sắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gọt vỏ củ sắn có ít nhất một cơ cấu gọt vỏ sắn (1) bao gồm: 
khung đỡ (11); cụm truyền động (12) gồm có: cặp máng nạp củ (120) được bố trí song 
song với nhau và tạo thiết diện hình chữ V để chứa củ sắn cần bóc vỏ, hai máng này 
được bố trí bên dưới khung đỡ (11) sao cho song song với các thanh dọc của khung đỡ; 
bộ truyền động (121) gồm một bộ nhông - xích được bố trí sao cho phần xích trên nằm 
giữa cặp máng nạp củ (120) và song song với cặp máng này, trong đó nhông dẫn động ở 
phía đầu nạp sắn, trên xích có cần đẩy củ (122); cặp tấm ép củ (113) có dạng như tấm 
ván lướt được bố trí nối tiếp nhau bên trên khoảng giữa hai máng nạp củ (120) và cách 
nhau một khoảng; các tấm ép này được treo lên thanh dọc giữa (112) của khung đỡ (11); 
và bốn cặp dao gọt vỏ (D1, D2, D3 và D4) được bố trí dọc theo chiều chuyển động của 
củ sắn, trong đó mỗi cặp dao gồm có hai cụm dao đối xứng nhau qua mặt phẳng chứa 
các phần xích trên và xích dưới, mỗi dao có vai trò gọt 1/8 vỏ sắn tính theo chu vi tiết 
diện ngang của củ sắn.  

 
 

   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
390 

(11) 60947 
(21) 1-2018-04414 (51) 7 C12C  7/06,  13/10,  7/22 

(22) 17.05.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2016/052843    17.05.2016 (87) WO2017/153818 14.09.2017 
(30) 2016900869        08.03.2016      AU 
(71) SPARK IP HOLDINGS PTY LTD  (AU) 

Care of Morrows, Level 13 Freshwater Place, 2 Southbank Boulevard, Southbank 
Victoria 3006, Australia 

(72) SANDERS, Julian Veysey (AU) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ thống sản xuất bia hai nồi nhỏ gọn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất bia hai nồi nhỏ gọn (1) có các nồi (2, 3) được cấu 
hình để thực hiện các giai đoạn thủy phân tinh bột, tách bã và đun sôi cụ thể là có thể 
ứng dụng trong các hoạt động sản xuất bia thủ công quy mô nhỏ chẳng hạn như việc sản 
xuất bia trong quán ăn. Để tạo ra hệ thống sản xuất bia nhỏ gọn và tiết kiệm chi phí có 
thể sử dụng dễ dàng, chính xác và có thể lặp lại để kiểm soát và cải thiện tất cả khía 
cạnh quan trọng trong quá trình sản xuất bia bao gồm sản xuất và phục vụ, hệ thống bao 
gồm nồi bên dưới (2) có thùng chứa bên trong (28) được cấu hình để thực hiện giai đoạn 
thủy phân tinh bột và đun sôi, nồi bên trên (3) đặt trên nồi bên dưới (2) để trao đổi chất 
lỏng với thùng chứa (28) và được cấu hình để thực hiện giai đoạn tách bã, và bơm (51) 
để truyền chất lỏng từ thùng chứa (28) tới nồi bên trên (3). Tốt hơn là ít nhất thùng chứa 
bên dưới (28) và/hoặc nồi bên trên (3) về cơ bản là hình trụ, đường kính của nồi bên trên 
(3) nhỏ hơn đường kính của thùng chứa bên dưới (28) và nồi bên trên (3) được đặt lệch 
tâm so với thùng chứa bên dưới (28).  
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(11) 60948 
(21) 1-2018-04417 (51) 8 H04W  24/10 

(22) 11.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/076116       11.03.2016 (87) WO2017/152415 14.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) ZHANG, Ruiqi (CN), QU, Bingyu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo chỉ số chất lượng kênh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đo CQI (channel quality index - chỉ mục chất 
lượng kênh), và liên quan đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, để giảm tiêu thụ tài 
nguyên của tạm đầu cuối. Phương pháp gồm: xác định, bởi trạm gốc, CSI-RS (channel 
State information- reterence signal - thông tin trạng thái kênh - tín hiệu tham chiếu) đích 
trên mỗi tài nguyên trong các tài nguyên thời gian - tần số tương ứng với các số tài 
nguyên của trạm đầu cuối, trong đó CSI-RS đích là CSI-RS được tiền mã hóa, và tài 
nguyên thời gian - tần số là phần tử tài nguyên được sử dụng để truyền CSI-RS hoặc 
CSI-RS đích; gửi, bởi trạm gốc, CSI-RS đích trên mỗi tài nguyên trong các tài nguyên 
thời gian - tần số tương ứng với các số tài nguyên đến trạm đầu cuối trên tài nguyên thời 
gian - tần số; gửi, bởi trạm gốc đến trạm đầu cuối, thông tin chỉ báo được sử dụng để chỉ 
báo các số tài nguyên của trạm đầu cuối; và tiếp nhận, bởi trạm gốc, CQI được gửi bởi 
trạm đầu cuối và được sử dụng để chỉ báo chất lượng kênh. 
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(11) 60949 
(21) 1-2018-04420 (51) 8 B29C  67/00 

(22) 23.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/019166       23.02.2017 (87) WO2017/155702 14.09.2017 
(30) 15/063,730            08.03.2016     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of 
America 

(72) MILLER, Todd, W. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị in lên vật phẩm, và phương pháp in lên 

vật phẩm nhờ dùng mặt nạ ảo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị in lên vật phẩm. Phương pháp theo một 

phương án thực hiện sáng chế có thể bao gồm bước tạo ra mặt nạ ảo, mà có thể xác định 
các vùng để in và/hoặc xác định các vùng để loại trừ khỏi việc in. Phương pháp này có 
thể bao gồm bước dùng mặt nạ ảo trong khi in 2D hoặc 3D sao cho thiết kế in được in 
trong các vùng được xác định để in bởi mặt nạ ảo. 
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(11) 60950 
(21) 1-2018-04422 (51) 8 A47F  5/00 

(22) 03.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008477         03.03.2017 (87) WO2017/154770 14.09.2017 
(30) 2016-045558         09.03.2016      JP 
(71) KAWAJUN CO., LTD.  (JP) 

3-15-1, Nihonbashi hamacho, Chuo-ku, Tokyo 1030007, Japan 
(72) KIKUSHIMA Tomotsugu (JP), OSAWA Shinichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm kệ, phương pháp chế tạo tấm kệ và kệ trưng bày sản phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tấm kệ (10) là bộ phận liền khối thu được bằng cách làm liền khối 
thân dạng hộp (20) gồm tấm đỉnh (1), tấm đáy (2), và tấm bên (3) với bọt điền đầy trong 
phần rỗng của thân dạng hộp (20) được chế tạo thông qua bước phun dung dịch gốc tạo 
bọt từ lỗ nạp dung dịch gốc tạo bọt được tạo ra trên thân dạng hộp (20) vào trong thân 
dạng hộp này, và phản ứng và làm đông cứng dung dịch gốc tạo bọt trong thân dạng hộp 
(20). Sàng chế có thể tạo ra tấm kệ và kệ trưng bày sản phẩm vốn nhẹ, có độ bền cao, sử 
dụng số lượng ít chi tiết, và trong đó chất liệu lõi về cơ bản không lộ ra. Sáng chế cũng 
đề cập tới phương pháp chế tạo tấm kệ chỉ sử dụng số lượng ít chi tiết và không cần đến 
các quy trình phức tạp.  
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(11) 60951 
(21) 1-2018-04426 (51) 8 H04W  56/00 

(22) 15.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/076380       15.03.2016 (87) WO2017/156708 A1 21.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WANG, Man (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp đồng bộ hóa liên trạm gốc, trạm gốc nguồn và 

trạm gốc đích 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đồng bộ hóa liên trạm gốc, trạm gốc nguồn và trạm 

gốc đích. Phương pháp bao gồm các bước sau đây: gửi, bởi trạm gốc nguồn, yêu cầu 
đồng bộ hóa thời gian đến trạm gốc đích, sao cho trạm gốc đích phản hồi tin nhắn thông 
báo báo nhận đối với yêu cầu đồng bộ hóa thời gian; thu, bởi trạm gốc nguồn, tin nhắn 
thông báo báo nhận được phản hồi bởi trạm gốc đích; gửi, bởi trạm gốc nguồn, chuỗi cụ 
thể đến thiết bị đầu cuối người dùng đích được định vị trong vùng cụ thể, sao cho thiết 
bị đầu cuối người dùng đích gửi chuỗi cụ thể; và phát hiện, bởi trạm gốc nguồn, chuỗi 
cụ thể, và thực hiện việc đồng bộ hóa thời gian giữa trạm gốc nguồn và trạm gốc đích. 
Theo sáng chế, thiết bị đầu cuối người dùng được định vị trong vùng cụ thể chuyển tiếp 
chuỗi cụ thể, sao cho các trạm gốc cần được đồng bộ hóa phát hiện chuỗi cụ thể để thực 
hiện việc đồng bộ hóa thời gian liên trạm gốc. Vì dễ dàng và thuận tiện để xác định thiết 
bị đầu cuối người dùng, khoảng thời gian đồng bộ hóa liên trạm gốc có thể được rút 
ngắn, nhờ đó tăng độ chính xác đồng bộ hóa.  
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(11) 60952 
(21) 1-2018-04427 (51) 8 G06Q  20/24,  20/40 

(22) 09.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/057406           09.03.2016 (87) WO2017/154143 A1 14.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008280, Japan 
(72) YAMAGISHI, Takashi (JP), SHIMIZU, Norimitsu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý thanh toán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý thanh toán (100) bao gồm: thiết bị lưu trữ (101) lưu 
trữ thông tin vị trí đăng ký thể hiện vị trí của mỗi cửa hàng, thông tin tài khoản thanh 
toán của cửa hàng, và thông tin tài khoản thanh toán của người dùng của mỗi cửa hàng; 
và thiết bị thao tác (104) mà, khi thông tin vị trí hiện thời được thu nhận từ thiết bị đầu 
cuối cửa hàng (200) thể hiện bên trong của vùng định trước được thể hiện bởi thông tin 
vị trí đăng ký của cửa hàng, thu nhận thông tin thanh toán và mã định trước tương ứng 
với cơ hội thanh toán được tạo ra cho người dùng của cửa hàng và lưu trữ thông tin 
thanh toán và mã định trước trong thiết bị lưu trữ (101), theo cơ hội thanh toán, định rõ 
cửa hàng nằm ở vị trí hiện thời của thiết bị đầu cuối người dùng (300), dựa vào thông tin 
vị trí hiện thời của thiết bị đầu cuối người dùng (300) và thông tin vị trí đăng ký, và khi 
mã định trước được lưu trữ dùng cho cửa hàng và mã định trước được bao gồm trong yêu 
cầu thanh toán trùng khớp với nhau, yêu cầu hệ thống kế toán (400) thực hiện việc xử lý 
chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán của người dùng và cửa hàng, dựa vào thông 
tin thanh toán được liên kết với mã định trước. Sáng chế cho phép việc thanh toán không 
dùng tiền mặt nhanh và có chi phi thấp.  
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(11) 60953 
(21) 1-2018-04428 (51) 8 H04M  1/02, H05K  5/02 

(22) 09.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/098602       09.09.2016 (87) WO2018/045570 15.03.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) WANG, Hongxing (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp lắp ráp, thiết bị lắp ráp và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực truyền thông, và đề cập đến phương pháp lắp ráp, thiết bị 
lắp ráp, và thiết bị đầu cuối, để cải thiện độ đều của lớp kết dính và giảm thiểu xác suất 
chảy tràn chất kết dính, nhờ đó cải thiện hiệu quả lắp ráp và tỷ lệ không có lỗi của các 
thiết bị đầu cuối. Phương pháp bao gồm: tạo ra lớp kết dính trên bề mặt lắp ráp của 
môđun lắp ráp, trong đó hình dạng và kích thước của lớp kết dính thích ứng với bề mặt 
lắp ráp; và cố định, vào vỏ thiết bị đầu cuối, môđun lắp rap trên đó lớp kết dính được tạo 
ra, sao cho lớp kết dính được điền đầy giữa bề mặt lắp ráp và thành bên của vỏ.  
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(22) 08.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009169        08.03.2017 (87) WO2017/154957 14.09.2017 
(30) 2016-044779            08.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2018 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-Hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 1208555, Japan 
(72) TACHIBANA Ken (JP), HATTORI Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp kim hàn, bi hàn, mối hàn chíp, kem hàn và mối hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim hàn, bi hàn, mối hàn chíp, kem hàn và mối hàn, trong đó 
sự chuyển màu được ngăn chặn và sự phát triển của màng oxit được ngăn chặn trong 
môi trường nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Hợp kim hàn chứa Mn với lượng từ 0,005 đến 
0,1% khối lượng, Ge với lượng từ 0,001 đến 0,1% khối lượng, Al với lượng từ 0 đến 4% 
khối lượng, và thành phần chính của lượng còn lại là Sn. Nhờ việc chứa Mn với lượng từ 
0,005 đến 0,1% khối lượng và Ge với lượng từ 0,001 đến 0,1% khối lượng trong hợp 
kim hàn có thành phần chính là Sn, mà hầu hết các oxit Ge được phân bố ở phía mặt 
ngoài cùng của màng oxit chứa các oxit Sn, các oxit Mn, các oxit Ge, nhờ đó có được 
tác dụng ngăn ngừa sự chuyển màu trong môi trường độ ẩm cao. Ngoài ra, Mn và O2 
phản ứng để ngăn chặn phản ứng giữa Sn và O2 và sự tạo thành của các oxit Sn được 
ngăn chặn, sao cho sự gia tăng về độ dày của màng oxit được ngăn chặn và các tính chất 
chảy được nâng cao. 
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(11) 60955 
(21) 1-2018-04434 (51) 7 E02B  3/06, B63C  1/02, E02D  

23/02, F17C  13/08, E02B  17/00,  
17/02 

(22) 31.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/IB2017/051853         31.03.2017 (87) WO2017/168381 05.10.2017 
(30) 20160518         01.04.2016      NO 
(71) SEMBCORP MARINE INTEGRATED YARD PTE LTD.  (SG) 

29 Tanjong Kling Road, Singapore 628054, Singapore 
(72) RAU ANDERSEN, Stig (NO), VARTDAL, Harald (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu đế đáy biển và phương pháp lắp ráp kết cấu đế đáy 

biển này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu đế đáy biển, tốt hơn để chứa và nạp tải hoặc dỡ tải các 

hydrocacbon như là LNG, dầu mỏ hoặc khí. Kết cấu đế này bao gồm kết cấu ngầm đáy 
biển nổi và tháo ra được (10) được dự định được đỡ bới đáy biển (30), kết cấu ngầm đáy 
biển (10) bao gồm kết cấu đế (11) được tạo ra tốt hơn là với kết cấu thành kéo dài lên 
phía trên (22), được bố trí theo ít nhất là một phần chu vi của kết cấu đế (11), kết cấu đế 
(10) tốt hơn cũng được tạo ra có lỗ mở (23) trên kết cấu thành (22) để cho phép môđun 
nổi được neo xuống và được đỡ bởi kết cấu ngầm đáy biển (10). Kết cấu đế (10) được 
tạo ra có các điểm gia cố (24) được tạo kết cấu để tiếp nhận các đầu của các cọc thẳng 
đứng được xác lập từ trước (14) để đỡ ít nhất là tạm thời kết cấu đế (11) trong quá trình 
thực hiện đóng cọc để đóng cọc cố định kết cấu đế (10) vào đáy biển (30). Đồng thời, 
sáng chế đề cập đến phương pháp đóng cọc kết cấu đế xuống đáy biển (30).  

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
399 
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(21) 1-2018-04438 (51) 7 H02J  7/00, H01M  10/00 

(22) 08.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(75) Dương Văn Sinh  (VN) 

70/46 Tổ 3, Kp 6, Phước Vĩnh, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
(74) Công ty Luật TNHH ANT (ANT LAWYERS COMPANY LIMITED) 
(54) Thiết bị tái tạo ắc quy axit chì và phương pháp tái tạo ắc quy 

axit chì 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tái tạo ắc quy axit chi bị suy giảm dung lượng do lớp 

màng bám chì sulfat trên bề mặt điện cực, phương pháp này bao gồm các bước: 
(i) áp tĩnh điện âm vào điện cực âm của ắc quy và áp tĩnh điện dương vào điện cực 
dương của ắc quy  trong thời gian từ 10 giây đến 30 phút để làm phân rã cấu trúc lớp 
màng chì sulfat trên bề mặt điện cực; 
(ii) cấp dòng xung điện DC có tần số nằm trong khoảng từ 10 đến 500MHz vào điện cực 
tương ứng âm và dương của ắc quy trong thời gian 1 phút đến 10 giờ để loại bỏ lớp 
màng chì sulfat còn lại ra khỏi bề mặt điện cực; 
(iii) kiểm tra lại nội trở của ắc quy để xác định hiệu quả tái tạo, tùy ý, lắp lại ít nhất một 
lần các bước (i) và (ii); và 
(iv) nạp điện ắc quy. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tái tạo ắc quy axit chì. 
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(11) 60957 
(21) 1-2018-04444 (51) 8 B01D  36/02, C02F  11/12, B01D  

33/00 
(22) 02.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/085962     02.12.2016 (87) WO2017/154291 14.09.2017 
(30) 2016-045977         09.03.2016      JP 
(71) TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

16-40, Tsurumi 4-chome, Tsurumi-ku, Osaka-shi, Osaka 5380053, Japan 
(72) NAKANO, Tsuyoshi (JP), SENGA, Tatsuya (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tách chất rắn-chất lỏng và hệ thống tách chất rắn-

chất lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách chất rắn-chất lỏng (100a) bao gồm cụm tách nước kiểu 

vít (2) có vít (22) và thực hiện việc tách nước chính đối với vật cần được xử lý, và cụm 
tách nước kiểu bộ phận quay (3) có các bộ phận quay (30), được bố trí tiếp sau cụm tách 
nước kiểu vít, và thực hiện việc tách nước phụ đối với vật cần được xử lý, mà việc tách 
nước chính đã được thực hiện đối với nó nhờ cụm tách nước kiểu vít. Vít quay ở tốc độ 
quay cao hơn tốc độ quay của các bộ phận quay. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ 
thống tách chất rắn-chất lỏng. 
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(11) 60958 
(21) 1-2018-04445 (51) 7 C08G  18/66,  18/76,  18/08,  18/44 

(22) 17.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/022957     17.03.2017 (87) WO2017/165221 A1 28.09.2017 
(30) 62/311,445          22.03.2016      US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911, Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Umit G. MAKAL (TR), George H. LOEBER (US), Lalith B. SURAGANI VENU (IN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chế phẩm đàn hồi polyuretan-ure dẻo nhiệt có thể xử lý nóng 

chảy, quy trình sản xuất chế phẩm này và quy trình sản xuất 
sản phẩm đúc từ chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đàn hồi polyuretan-ure dẻo nóng có thể xử lý được nóng 
chảy được tạo ra bằng quy trình mẻ lớn liên tục mà không có mặt dung môi bằng cách 
sử dụng thành phần polyol, thành phần isoxyanat, và thành phần kéo dài mạch bao gồm 
diamin thơm cản. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm đàn hồi 
polyuretan-ure dẻo nóng và quy trình sản xuất sản phẩm đúc từ chế phẩm đàn hồi 
polyuretan-ure dẻo nóng.  
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(11) 60959 
(21) 1-2018-04447 (51) 8 B32B  27/12, D06M  17/00, D03D  

1/00, B32B  3/30,  37/15 
(22) 20.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2016/014917      20.12.2016 (87) WO2017/155190 14.09.2017 
(30) 10-2016-0028804           10.03.2016      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.10.2018 
(71) SANCHEONG CO., LTD  (KR) 

53 Jungbudaero, 1960 Beon-gil, Yangji-myeon, Cheonin-gu Yongin-si Gyeonggi-do 
17160, Republic of Korea 

(72) KIM, Jong Kee (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vải đa chức năng dùng cho bộ quần áo đặc biệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải đa chức năng dùng cho bộ quần áo đặc biệt. Vải theo sáng chế 
bao gồm: tấm thứ nhất được làm từ vải dệt có sức chịu nhiệt và độ bền; tấm thứ hai che 
và bảo vệ bề mặt dưới của tấm thứ nhất ở trạng thái kín nước và có màng; và tấm thứ ba 
được đặt xen giữa tấm thứ nhất và tấm thứ hai, và được làm từ chất liệu có độ đàn hồi 
đẳng hướng để giãn và co giữa tấm thứ nhất và tấm thứ hai nhờ các tính chất chất liệu 
của nó. Sáng chế có thể được dùng làm quần áo chữa cháy hoặc bộ quần áo bảo vệ khỏi 
hóa chất nhờ các chất liệu của tấm thứ nhất và tấm thứ hai.  
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(11) 60960 
(21) 1-2018-04449 (51) 8 B32B  27/30,  3/30, B65D  30/02,  

65/40 
(22) 14.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/010180     14.03.2017 (87) WO2017/159678 A1 21.09.2017 
(30) 2016-050176         14.03.2016      JP 
(71) DENKA COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8338, Japan 
(72) FUJIWARA Junpei (JP), OSAWA Tomohiro (JP), HOSHINO Shogo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm nhựa kỵ chất lỏng và sản phẩm sử dụng tấm nhựa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm nhựa có tính kỵ chất lỏng và sản phẩm sử dụng tấm nhựa này. 
Tấm nhựa kỵ chất lỏng bao gồm lớp mấp mô (1) có các điểm lồi (1a) thuộc ít nhất một 
loại trên một mặt của nó, và lớp kỵ chất lỏng (2) được tạo ra trên bề mặt có các điểm lồi 
(1a) của lớp mấp mô (1); trong đó lớp mấp mô (1) chứa chế phẩm nhựa nhiệt dẻo; lớp 
kỵ chất lỏng (2) chứa chế phẩm nhựa copolyme trên cơ sở flo chứa các vi hạt ưa nước; 
và các điểm lồi (1a) có tỷ lệ cạnh (chiều cao của điểm lồi/đường kính đáy của điểm lồi) 
nằm trong khoảng từ 0,6 đến 2,5. Tốt hơn nếu chế phẩm nhựa nhiệt dẻo này có tốc độ 
dòng của khối nóng chảy ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 190oC đến 300oC là cao hơn 
hoặc bằng 4g/10 phút. 
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(11) 60961 
(21) 1-2018-04458 (51) 8 C02F  1/76, A62D  3/38, C02F  1/58,  

1/72, A62D  101/45 
(22) 13.09.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/076992            13.09.2016 (87) WO2017/154243 14.09.2017 
(30) 2016-048486            11.03.2016     JP 

2016-164880            25.08.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2018 
(71) KATAYAMA CHEMICAL, INC.  (JP) 

1-6-7, Higashiawaji, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5330023, Japan 
(72) MURAKAMI, Makoto (JP), SATOH, Tatsuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chất xử lý nước thải chứa xyanua và phương pháp xử lý nước 

thải chứa xyanua bằng cách dùng chất xử lý này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất xử lý nước thải chứa xyanua có chứa dung dịch nước chứa N-

closulfamat và/hoặc N-bromsulfamat, hoặc dạng kết hợp của hai dung dịch gồm có 
dung dịch nước chứa N-closulfamat và/hoặc N-bromsulfamat và dung dịch nước chứa 
hyđro peroxit hoặc hợp chất kim loại, hoặc dạng kết hợp của ba dung dịch gồm có dung 
dịch nước chứa N-closulfamat và/hoặc N-bromsulfamat, dung dịch nước chứa hyđro 
peroxit và dung dịch nước chứa hợp chất kim loại. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp xử lý nước thải chứa xyanua bằng cách dùng chất xử lý nước thải này. 
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(11) 60962 
(21) 1-2018-04461 (51) 8 F16D  65/092, B61H  5/00 

(22) 07.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009055        07.03.2017 (87) WO2017/159465 A1 21.09.2017 
(30) 2016-054404            17.03.2016     JP 

2017-012680            27.01.2017     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2018 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
2. FINE SINTER CO., LTD.  (JP) 
1189-11, Nishinohora, Akechi-cho, Kasugai-shi, Aichi 480-0303 Japan 

(72) SAKAYAMA, Yuiko (JP), FUJIMOTO, Takahiro (JP), KATO, Takanori (JP), 
SAKAGUCHI, Atsushi (JP), ICHIKAWA, Yuki (JP), NAKANO, Takeshi (JP), 
TAKAMI, Hajime (JP), GUSHIMA, Kazuya (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp lót phanh cho phương tiện đường sắt và phanh đĩa cho 

phương tiện đường sắt gồm có lớp lót phanh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp lót phanh bao gồm các cụm chi tiết ma sát thứ nhất và thứ hai, 

các chi tiết kẹp chặt, các chi tiết lò xo được đặt trong các chi tiết kẹp chặt, và tấm đế. 
Mỗi cụm trong số các cụm chi tiết ma sát thứ nhất gồm có các chi tiết ma sát được bắt 
chặt đàn hồi vào tấm đế bởi hai trong số các chi tiết kẹp chặt mà đi qua chi tiết lò xo và 
tấm đỡ thứ nhất. Hai trong số các chi tiết kẹp chặt được bố trí dọc theo chu vi của vòng 
tròn bao quanh trục của bánh xe. Mỗi cụm trong số các cụm chi tiết ma sát thứ hai gồm 
có các chi tiết ma sát được bắt chặt đàn hồi vào tấm đế bởi ba trong số các chi tiết kẹp 
chặt mà đi qua chi tiết lò xo và tấm đỡ thứ hai. Hai trong số các chi tiết kẹp chặt nằm ở 
các đầu đối diện của từng cụm trong số các cụm chi tiết ma sát thứ hai được bố trí dọc 
theo chu vi của vòng tròn bao quanh trục của bánh xe.  
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(11) 60963 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) GONZALEZ, Ignacio (ES), BISCONTINI, Bruno (IT), KOKKINOS, Titos (GR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phần tử anten và hệ thống anten 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phần tử anten được ưu tiên dùng cho anten trạm gốc và hệ thống 
anten. Theo khía cạnh thứ nhất, phần tử anten bao gồm: cơ cấu đỡ; cơ cấu bức xạ được 
bố trí trên hoặc trong cơ cấu đỡ, cơ cấu bức xạ này bao gồm: phần tử bức xạ có tần số 
cộng hưởng nằm trong băng tần số hoạt động của phần tử anten; và cơ cấu lọc được kết 
nối tới phần tử bức xạ và có cấu trúc để lọc ra các hài của băng tần số hoạt động. Theo 
khía cạnh thứ hai, sáng chế đề cập đến hệ thống anten bao gồm phân tử anten thứ nhất 
theo khía cạnh thứ nhất có cấu trúc để bức xạ trong băng tần số hoạt động thứ nhất, và 
phần tử anten thứ hai có cấu trúc để bức xạ trong băng tần số hoạt động thứ hai, trong đó 
băng tần số hoạt động thứ hai xếp chồng lên các hài của băng tần số hoạt động thứ nhất.  
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(21) 1-2018-04464 (51) 8 E04B  1/30,  1/58,  5/43 

(22) 10.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/009839            10.03.2017 (87) WO2017/155121 14.09.2017 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2018 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) OKI Koji (JP), NAKAGAWA Kei (JP), NANBA Takayuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kết cấu nối sử dụng cột ống thép nhồi bê tông và phương pháp 

sản xuất kết cấu nối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nối sử dụng cột CFT mà có thể chuyển hiệu quả hơn theo 

hướng chiều dọc các tải trọng tác động lên dầm được làm từ thép hình chữ H hoặc cột 
CFT đến bê tông được nhồi trong cột ống thép sao cho nó cho thể chịu được tải trọng 
lớn hơn. Để làm cột ống thép (10) được nhồi bê tông (12), ống thép được tạo gân ở phía 
bên trong mà có các đường gân kéo dài theo kiểu xoắn ốc cách nhau trên bề mặt bên 
trong của nó và gờ lồi kéo dài theo kiểu xoắn ốc trên bề mặt bên ngoài của nó được sử 
dụng. Cặp dầm ngang phía bên ngoài (20, 30) được hàn vào bề mặt ngoại vi ngoài của 
cột ống thép, và dầm hoặc tấm RC được nối vào đó. Gờ lồi (16) được làm gián đoạn một 
khoảng ở vị trí mà ở đó các dầm ngang phía bên ngoài (20, 30) sẽ được bố trí, trong đó 
khoảng này bằng hoặc lớn hơn độ dày của mỗi dầm ngang phía bên ngoài, và các dầm 
ngang phía bên ngoài (20, 30) được bố trí để được ghép khớp vào với phần mà gờ lồi 
được làm gián đoạn.  
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(30) 2016-051396         15.03.2016       JP 
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5-2, Ebisujima-Cho, Sakai-Ku, Sakai-Shi, Osaka 5908502, Japan 
(72) TSUDA Koichi (JP), TAI Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối kim loại axetylaxeton được phủ bề mặt và phương pháp 

sản xuất muối này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến muối kim loại axetylaxeton có lớp phủ trên bề mặt được tạo thành 

từ sáp hydrocacbon, mà sáp này hầu như không có trị số axit, trong đó muối kim loại 
axetylaxeton này là ít nhất một muối kim loại được chọn từ nhóm bao gồm: muối canxi, 
muối magie và muối kẽm. 
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(21) 1-2018-04472 (51) 7 C12N  15/09, A61K  35/17, A61P  
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(22) 15.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/010437         15.03.2017 (87) WO2017/159736 21.09.2017 
(30) 2016-053913         17.03.2016      JP 
(71) YAMAGUCHI UNIVERSITY  (JP) 

1677-1 Yoshida, Yamaguchi-shi, Yamaguchi 7538511, Japan 
(72) TAMADA, Koji (JP), SAKODA, Yukimi (JP), ADACHI, Keishi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tế bào có khả năng miễn dịch và vectơ biểu hiện để biểu hiện 

các yếu tố điều hòa của chức năng miễn dịch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào có khả năng miễn dịch mà biểu hiện các yếu tố điều hòa của 

chức năng miễn dịch tế bào có khả năng miễn dịch và có tất cả khả năng tăng sinh, khả 
năng sống được, và khả năng tích tụ tế bào T, và vectơ biểu hiện của các yếu tố điều hòa 
của chức năng miễn dịch để tạo ra tế bào có khả năng miễn dịch. Tế bào có khả năng 
miễn dịch biểu hiện phân tử bề mặt tế bào nhận diện đặc hiệu kháng nguyên ung thư, 
interleukin 7 (IL-7), và CCL19 được tạo ra. Tốt hơn là, phân tử bề mặt tế bào nhận diện 
đặc hiệu kháng nguyên ung thư là thụ thể tế bào T nhận diện đặc hiệu kháng nguyên 
ung thư, và tế bào có khả năng miễn dịch là tế bào T. 
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(21) 1-2018-04476 (51) 7 H01B  3/40, C08L  63/00, C08K  

5/13, H02K  3/30, C08K  5/17 
(22) 10.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/052952    10.02.2017 (87) WO2017/157591 21.09.2017 
(30) 16160346.9         15.03.2016      EP 
(71) HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS LICENSING (SWITZERLAND) GMBH  

(CH) 
Legal Services Department, Klybeckstrasse 200, 4057 Basel (CH) 

(72) BEISELE, Christian (DE), WILBERS, Hubert (DE), BAER, Daniel (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình chế tạo hệ thống cách điện dùng trong kỹ thuật 

điện và sản phẩm thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình chế tạo các hệ thống cách điện dùng trong kỹ thuật điện 

bằng cách gel hóa áp lực tự động (APG) hoặc đúc chân không, trong đó sử dụng chế 
phẩm nhựa nhiệt rắn nhiều thành phần, chế phẩm nhựa này bao gồm:  
(A) ít nhất một nhựa epoxy,  
(B) ít nhất một chất hóa cứng anhyđrit axit cacboxylic, và  
(C) 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)phenol,  
để chế tạo các sản phẩm được bọc có đặc tính cơ học, điện học và điện môi tốt, chúng 
có thể được sử dụng làm, ví dụ, vật cách điện, ống cách điện, thiết bị đóng cắt và máy 
biến áp đo lường.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các sản phẩm thu được từ quy trình này.  
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53/50 
(22) 14.04.2016 (43) 25.12.2018 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2018 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) OOTA Kyudou (JP), AOKI Toshio (VN), TSUCHIDA Shigeru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu tạo hình chi tiết dùng cho khóa kéo trượt và chày cắt 

của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tạo hình chi tiết dùng cho khóa kéo trượt dùng để cắt 

nguyên liệu dây dùng cho chi tiết, và chày cắt dùng cho việc cắt nó có khả năng gia tăng 
độ bền của chày cắt. Cơ cấu tạo hình chi tiết dùng cho khóa kéo trượt theo sáng chế bao 
gồm khuôn cắt (14) và chày cắt (20) quay vào nhau theo hướng tuyến tính thứ hai vuông 
góc với hướng tuyến tính thứ nhất. Khuôn cắt và chày cắt lần lượt có các phần lưỡi (15, 
21) cùng nhau cắt theo hướng tuyến tính thứ nhất nguyên liệu dây dùng cho chi tiết (6) 
và trượt được tương đối theo hướng tuyến tính thứ nhất. Nguyên liệu dây có hình dạng 
với cặp phần chân (6b, 6b) được phân nhánh từ phần đầu (6a). Cặp phần lưỡi lần lượt có 
các phần tấm lưỡi (16, 22) cắt nguyên liệu dây dùng cho chi tiết được cấp theo hướng từ 

khuôn cắt về phía chày cắt theo hướng tuyến tính thứ hai. ít nhất một phần lưỡi trong số 
các phần lưỡi có phần lồi (23) nhô ra từ phần tấm lưỡi của nó, để phân cách cặp phần 
tấm lưỡi ra khỏi nhau theo hướng tuyến tính thứ hai. Cặp phần lưỡi lần lượt có các bề 
mặt tiếp xúc trượt (15c, 23a) quay vào nhau theo hướng tuyến tính thứ hai và tiếp xúc 
trượt với nhau ớ vị trí của phần lồi. Cặp phần tấm lưỡi lần lượt có các bề mặt lưỡi, (15a, 
22a) đâm vào nguyên liệu dây dùng cho chi tiết, và các bề mặt không tiếp xúc trượt 
(15b, 22c) lần lượt giao cắt với các bề mặt lưỡi. Cặp bề mặt không tiếp xúc trượt được 
đặt cách ra khỏi nhau theo hướng tuyến tính thứ hai. 

 

   
                                 [FIG.l]                                      [FIG.5] 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2018 
(71) FUVI COGNITIVE NETWORK CORP  (US) 

3 SPEEN STREET SUITE 150 Framingham, Massachusetts 01701, United States of 
America 

(72) NGUYEN, Phu-Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp hỗ trợ nhận thức dựa trên cảm xúc 

cá nhân, và vật lưu trữ máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống hỗ trợ nhận thức dựa trên cảm xúc con người gồm một 

hoặc nhiều linh kiện mà người dùng có thể đeo làm tai nghe, một hoặc nhiều bộ cảm 
biến thu nhận trạng thái cảm xúc của người dùng, bộ xử lý mà nhận diện ý nghĩa cá 
nhân của môi trường người dùng dựa trên trạng thái cảm xúc được thu nhận, và bộ nhớ 
mà lưu trữ ý nghĩa cá nhân được nhận diện với dữ liệu về môi trường trong các khu vực 
khác nhau của bộ nhớ dựa trên ý nghĩa cá nhân được nhận diện.  
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61/364,116            14.07.2010     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.10.2018 
(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America  
(72) WISHART, Neil  (US), ARGIRIADI, Maria, A. (US), CALDERWOOD, David, J. 

(US), ERICSSON, Anna, M. (US), FIAMENGO, Bryan, A.  (US), FRANK, Kristine, E.  
(US), FRIEDMAN, Michael (US), GEORGE, Dawn, M.  (US), GOEDKEN, Eric, R. 
(US), JOSEPHSOHN, Nathan, S. (US), LI, Biqin, C. (US), MORYTKO, Michael, J. 
(US), STEWART, Kent, D. (US), VOSS, Jeffrey, W. (US), WALLACE, Grier, A. (US), 
WANG, Lu (US), WOLLER, Kevin, R.  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh miễn dịch và ung thư chứa hợp chất 

ba vòng 
  (57)     Sáng chế cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I) và công thức (II)  

 

 
 

các muối dược dụng, các tiền dược chất, các chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học, các 
chất đồng phân lập thể và các chất đồng phân của chúng trong đó biến số được định 
nghĩa ở đây cùng với chất mang dược dụng. Dược phẩm theo sáng chế là hữu ích để 
điều trị các tình trạng bệnh miễn dịch và ung thư.  
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ROSTAMI, Ali A. (US), KOBAL, Gerd (DE), PITHAWALLA, Yezdi (US), TUCKER, 

Christopher S. (US), KARLES, George (US), MISHRA, Munmaya K. (US), LI, San 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hộp chứa thiết bị làm bay hơi điện tử và thiết bị làm bay hơi 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm bay hơi điện tử có các bộ tạo hệ phân tán trong đó đế 

(71) dùng cho thiết bị làm bay hơi điện tử (60) được tạo kết cấu để ghép với nhiều hộp 
chứa (22-1 đến 22-N) được tạo kết cấu để tạo ra các hệ phân tán tương ứng, riêng biệt. 
Các hộp chứa (22-1 đến 22-N) của thiết bị làm bay hơi điện tử (60) bao gồm: bộ làm 
bay hơi (300A) được tạo kết cấu để tạo ra hơi, bộ làm bay hơi (300A) bao gồm, khoang 
thứ nhất (309) được tạo kết cấu để chứa chế phầm tiền bay hơi, và bộ phận làm nóng 
(306) được tạo kết cấu để làm nóng chế phẩm tiền bay hơi và tạo ra hơi; và bộ tạo sương 
(300B) được tạo kết cấu để tạo ra sol khí, bộ tạo sương (300B) bao gồm, khoang thứ hai 
(331) được tạo kết cấu để chứa chế phẩm tiền sol khí (332), và bộ phận tạo sương (330) 
được tạo kết cấu để chuyển chế phẩm tiền sol khí (332) thành dạng sương và tao ra sol 
khí mà không dùng nhiệt.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu dẫn động của xe chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu dẫn động của xe chạy điện trong đó bó dây điện có thể được bố 
trí theo cách mà nó không va chạm với các bộ phận của thân xe khi đòn lắc thực hiện 
chuyển động lắc mà không cần sử dụng thêm một bộ phận riêng biệt. Cơ cấu dẫn động 
có đòn lắc (41) bao gồm phần đòn (42) được bố trí ở phía bên trái, có phần trước được 
đỡ quay được bởi trục chốt xoay (36), và có thành chính (42a) được bố trí thẳng đứng và 
kéo dài theo hướng trước-sau, và phần đòn ngang (43) có phần trước được đỡ quay được 
bởi trục chốt xoay (36), và có phần liên kết (43a) kéo dài về phía bên trái đến thành 
chính (42a). Lỗ dẫn hướng (45) đi xuyên qua thành chính (42a) theo chiều rộng xe được 
tạo ra giữa phần mà được đỡ quay được bởi trực chốt xoay (36) và phần mà phần liên kết 
(43a) kéo dài trên đó. Bó dây điện (51) kéo dài dọc theo phía bên của thành chính (42a) 
ở phía bên trái, đi xuyên qua lỗ dẫn hướng (45), và kéo dài dọc theo phần đòn ngang 
(43).  
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(11) 60973 
(21) 1-2018-04515 (51) 7 F01N 3/20, B01D 53/56 

(22) 12.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) Viện Dầu khí Việt Nam  (VN) 

Toà nhà viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Lê Phúc Nguyên (VN), Lương Ngọc Thuỷ (VN), Ngô Thuý Phượng (VN), Trần Văn 
Trí (VN), Võ Nguyễn Xuân Phương (VN) 

(54) Quy trình tổng hợp chất xúc tác dùng cho quá trình xử lý 
cacbon monoxit và hydrocacbon trong khói thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp chất xúc tác dùng cho quá trình xử lý cacbon 
monoxit và hyđrocacbon trong khói thải bao gồm các bước:  
(i) bổ sung chất xúc tác cracking tầng sôi thải (dưới đây gọi tắt là FCC thải) vào nước, 
sau đó bổ sung từ từ dung dịch amomac hoặc amoni cacbonat đến khi độ pH của dung 
dịch nằm trong khoảng từ 7 đến 10, khuấy đều ở nhiệt độ từ 60 đến 80oC;  
(ii) bổ sung từ từ dung dịch niken nitrat có cùng nhiệt độ, khuấy đều, sau đó bổ sung 
tiếp dung dịch amoniac hoặc amom cacbonat đến khi độ pH của dung dịch bằng 7, để 
kết tủa ion niken lên trên bề mặt chất xúc tác FCC; và  
(iii) cô cạn dung dịch để thu chất rắn, sấy khô và nung chất rắn trong môi trường khử 
chứa hỗn hợp 50% thể tích H2 và 50% thể tích N2, để tạo ra chất xúc tác dung cho quá 
trình xử lý cacbon monoxit và hyđrocacbon trong khói thải.  
Chất xúc tác thu được có khả năng chuyển hóa C3H6 và CO đạt trên 95% ở 400oC.  
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(11) 60974 
(21) 1-2018-04518 (51) 8 A43B  13/12,  13/18, B29D  35/14 

(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/022116      13.03.2017 (87) WO2017/160730 21.09.2017 
(30) 15/070,082           15.03.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of 
America 

(72) CAMPOS II, Fidencio (US), DOJAN, Frederick J. (US), ELDER, Zachary M. (US), 
FLISS, Eric L. (US), HEINZMAN, Samuel (US), LINDNER, Troy C. (US), 
MOTEBERG, Melanie N. (US), MONFILS, Benjamin J. (US), PEYTON, Lee D. (US), 
SCHINDLER, Eric S. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu đế giày dùng cho giày dép và phương pháp sản xuất 

giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu đế giày dùng cho giày dép bao gồm đế giữa có bộ phận 

dạng bao bằng polyme bao quanh khoang bên trong chứa đầy chất lưu, chi tiết đế ngoài 
thứ nhất gắn chặt vào đáy và bề mặt bên của bộ phận dạng bao bằng polyme, và chi tiết 
đế ngoài thứ hai. Chi tiết đế ngoài thứ nhất bao gồm đáy thứ nhất, và thành liền khối với 
đáy thứ nhất. Chi tiết đế ngoài thứ hai bao gồm đáy thứ hai gắn chặt vào đáy thứ nhất, 
và thành liền khối với đáy thứ hai và gắn chặt vào bề mặt ngoài của thành của chi tiết đế 
ngoài thứ nhất. Đáy thứ nhất có phần thứ nhất với các bộ phận vấu bám liền khối. Đáy 
thứ hai được gắn chặt vào phần thứ hai của đáy thứ nhất không có các bộ phận vấu bám. 
Phương pháp sản xuất bao gồm tạo hình nóng bộ phận dạng bao và chi tiết đế ngoài thứ 
nhất, và gắn chặt chi tiết đế ngoài thứ hai vào chi tiết đế ngoài thứ nhất. 
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(11) 60975 
(21) 1-2018-04519 (51) 8 A43B  13/12,  13/18, B29D  35/14, 

A43B  13/16 
(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2017/022113      13.03.2017 (87) WO2017/160729 21.09.2017 
(30) 62/308,283           15.03.2016      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

Dutch Partnership, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of 
America 

(72) PEYTON, Lee D. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép và phương pháp sản xuất giày dép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép bao gồm kết cấu đế giày có bộ phận dạng bao bằng 
polyme bao quanh khoang bên trong chứa đầy chất lưu. Bộ phận dạng bao có bề mặt với 
rãnh kéo dài gần như song song với mép nằm ngang từ phía bên đến phía giữa, và có độ 
dày giảm trong rãnh. Chiều dài thứ nhất dọc theo đường giữa theo chiều dọc của bộ 
phận dạng bao từ đầu xa nhầt theo chiều dọc của bộ phận dạng bao đến rãnh tương ứng 
với cỡ giày dép thứ nhất, và chiều dài thứ hai dọc theo đường giữa theo chiều dọc của bộ 
phận dạng bao từ đầu xa nhất theo chiều dọc đến mép nằm ngang tương ứng với cỡ giày 
dép thứ hai lớn hơn cỡ giày dép thứ nhất. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất 
giày dép. 
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(11) 60976 
(21) 1-2018-04538 (51) 8 G06F  3/0488 

(22) 15.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2016/076337       15.03.2016 (87) WO2017/156697A1 21.09.2017 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) XU, Jie (CN), LEE, Bongwon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp tương tác người - máy và thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tương tác người - máy và thiết bị điện tử. Phương pháp 
này bao gồm: hiển thị, bằng thiết bị điện tử, ít nhất một biểu tượng trên màn hình, trong 
đó ít nhất một chức năng tắt được thiết lập trước cho chương trình phần mềm thứ nhất 
được đánh dấu bằng biểu tượng thứ nhất của ít nhất một biểu tượng này; dò tìm, bằng 
thiết bị điện tử này trên bề mặt nhạy áp lực, sự ấn vào thứ nhất được tác dụng lên biểu 
tượng thứ nhất này; xác định, bằng thiết bị điện tử này, thông tin về ít nhất một chức 
năng tắt này khi xác định rằng sự ấn vào thứ nhất này đáp ứng điều kiện được thiết lập 
trước thứ nhất; tiếp tục, bằng thiết bị điện tử này sau khi phát hiện sự ấn vào thứ nhất 
này, dò tìm sự ấn vào thứ hai được tác dụng lên biểu tượng thứ nhất này; và kích hoạt 
chức năng tắt mặc định của ít nhất một chức năng tắt này khi thiết bị điện tử này xác 
định rằng sự ấn vào thứ hai đáp ứng điều kiện được thiết lập trước thứ hai. Điều này có 
thể tránh được thao tác sai xảy ra trong nhiều lựa chọn, có thể làm tăng thêm tốc độ kích 
hoạt chức năng tắt mặc định này, và do đó có thể cải thiện trải nghiệm người dùng. 
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(11) 60977 
(21) 1-2018-04539 (51) 8 H03F 1/00, 3/00 

(22) 12.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (VIETTEL)  (VN) 

Số 1 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN), Nguyễn Đức Nhật (VN), Lê Đình An (VN), Cao Quang 

Hoàng (VN), Nguyễn Quốc Tuấn (VN), Hoàng Đinh Hải Truyền (VN), Phan Thanh 
Trung (VN), Nguyễn Việt Anh (VN) 

(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(54) Phương pháp phân cực vòng kín và bù nhiệt số giúp ổn định 

chất lượng tín hiệu của bộ khuếch đại công suất trong trạm 
thu phát gốc thế hệ thứ tư 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân cực vòng kín và bù nhiệt số giúp ổn định chất lượng 
tín hiệu của bộ khuếch đại công suất trong trạm thu phát gốc thế hệ thứ tư dựa trên việc 
sử dụng bộ chuyển đổi số - tương tự (Digital to Analog Converter - DAC), cảm biến 
nhiệt độ, cảm biến dòng điện và thuật toán điều khiển để xác định đặc tính trôi nhiệt của 
bóng bán dẫn, từ đó đưa ra phương án bù trôi nhiệt tương ứng nhằm duy trì ổn định 
dòng phân cực tĩnh (quiescent drain current - IDq) của bộ khuếch đại cao tần cho trạm 
thu phát gốc, đảm bảo chất lượng tín hiệu đầu ra của bộ khuếch đại. 
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(11) 60978 
(21) 1-2018-04545 (51) 7 A61M  5/315 

(22) 13.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/DK2017/050070     13.03.2017 (87) WO2017/157396 21.09.2017 
(30) PA 2016 00154          13.03.2016      DK 

PA 2016 00198          03.04.2016      DK 
PA 2016 70589          08.08.2016      DK 

(71) INJECTO A/S  (DK) 
Strandvejen 60, 2900 Hellerup, Denmark 

(72) HETTING, Mikael (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tiêm có lực thoát hãm giảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tiêm để phân phối dược phẩm, thiết bị này bao gồm: 
- Xy lanh kéo dài dọc theo trục dọc, xy lanh có thành bên trong, thành bên ngoài và lỗ 
xả ở đầu lỗ xả đối diện với đầu dẫn động, 
- Bộ phận pittông bao gồm phần có thể nén được giữa thành phần pittong dẫn động và 
thành phần pittông bị động, là thành phần pittông tiếp giáp với thành bên trong của 
xylanh ở mặt phân giới tiếp giáp nhờ đó bịt kín phần có thể nén được khi bộ phận 
pittông được đưa vào xylanh, phần có thể nén được chứa chất lỏng có thể nén được và 
khung đàn hồi liên kết thành phần pittông dẫn động với thành phần pittông bị động. 
Thiết bị tiêm theo sáng chế phù hợp để làm thiết bị tiêm nạp sẵn cho phép lưu trữ dài 
hạn dược phẩm trên cơ sở protein. 
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(11) 60979 
(21) 1-2018-04546 (51) 7 G01R 23/16 

(22) 12.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2018 
(71) Công ty TNHH một thành viên thông tin M1  (VN) 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Văn Phú (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(54) Phương pháp phân tích và hiển thị phổ băng rộng thời gian 

thực đa độ phân giải dựa trên nền tảng công nghệ SDR 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phân tích và hiển thị phổ băng rộng thời gian thực đa độ 

phân giải dựa trên nền tảng công nghệ SDR sử dụng các bộ trộn và lọc số thích nghi 
dịch chuyển tần số tín hiệu từ miền tần số trung tần về băng tần cơ sở, giảm tốc độ lấy 
mẫu của tín hiệu, thực hiện biến đổi FFT kết hợp với hàm cửa sổ Nuttall. Phương pháp 
bao gồm các bước: bước 1: dịch chuyển tần số tín hiệu từ miền tần số trung tần về băng 
tần cơ sở, giảm tốc dộ lấy mẫu tín hiệu; bước 2: biến đổi FFT kết hợp với hàm cửa sổ 
Nuttall; bước 3: hiển thị phổ tín hiệu bằng thuật toán trung bình di chuyển ma trận các 
mẫu quá khứ và hiện tại.  
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(21) 1-2018-04549 (51) 8 F15B  15/14,  15/28 

(22) 27.12.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/088855        27.12.2016 (87) WO2017/158987 21.09.2017 
(30) 2016-053499            17.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.10.2018 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) KUDO Masayuki (JP), NEMOTO Shinichiro (JP), KAWAKAMI Masahiko (JP), 

MIZUTANI Yuu (JP), MIYASATO Eiko (JP), TAMURA Ken (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xi lanh chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi lanh thủy lực. Nắp che cần (102) tạo ra xi lanh thủy lực (100), có 
nhóm các lỗ lắp bu lông thứ nhất (106) tạo ra trong bề mặt trên để xuyên qua đó theo 
hướng chiều cao, và có nhóm các lỗ lắp bu lông thứ hai (108) tạo ra trong bề mặt bên 
của nắp che cần (102), bề mặt bên này vuông góc với bề mặt trên, để kéo dài theo hướng 
nằm ngang. Các bu lông cố định (104) được lắp vào qua các lỗ lắp bu lông thứ nhất 
(106) hoặc các lỗ lắp bu lông thứ hai (108), và chi tiết bắt chặt (118) nhô ra khỏi nắp 
che cần (102) được vặn ren vào trong các lỗ có ren (120) của các bộ phận khác (từ D1 
đến D3), và nhờ vậy xi lanh thủy lực (100) có thể được giữ cố định vào bộ phận khác (từ 
D1 đến D3). 

 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
424 

(11) 60981 
(21) 1-2018-04556 (51) 7 C12N  1/20, A23K  30/15, A61K  

35/74,  35/747, A61P  43/00 
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(72) HONMA Mitsuru (JP), KITAMURA Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
(54) Vi khuẩn axit lactic để sản xuất thức ăn ủ chua cho gia súc 

và phụ gia để sản xuất thức ăn ủ chua cho gia súc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn axit lactic để sản xuất thức ăn ủ chua cho gia súc. Trong 

đó, vi khuẩn axit lactic ngăn chặn việc lên men thứ cấp của thức ăn ủ chua cho gia súc 
và chứng minh lợi ích trong sản xuất thức ăn ủ chua cho gia súc được ưa thích hơn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp để sản xuất thức ăn ủ chua cho gia súc 
mà việc lên men thứ cấp của phương pháp này bị ngăn chặn và phụ gia để sản xuất thức 
ăn ủ chua cho gia súc. Để đạt được đối tượng theo sáng chế, Lactobacillus diolivorans 
có hoạt tính kháng nấm men được đề xuất là vi khuẩn axit lactic để sản xuất thức ăn ủ 
chua cho gia sóc. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất màng axit nucleic và thiết bị tiêm 

thuốc sử dụng màng axit nucleic này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất màng axit nucleic bao gồm các bước: bước trộn 

để tạo ra dung dịch trộn bằng cách bổ sung axit nucleic ở dạng bột vào nước cất hoặc 
nước khử ion; bước khuấy để khuấy dung dịch trộn thu được từ bước trộn; bước đưa 
dung dịch trộn lên khuôn tạo hình tương ứng với dạng màng axit nuleic cần được hoàn 
thiện; và bước làm khô để làm khô dung dịch trộn ở khuôn tạo hình để dung dịch trộn ở 
khuôn tạo hình chuyển thành màng axit nuleic, trong đó khuôn tạo hình có phần đường 
rãnh được làm lõm theo chiều độ dày và màng axit nucleic đã qua bước làm khô có phần 
nhô nhô ra từ một bên bề mặt của màng axit nucleic để quay vào da của cơ thể người 
tương ứng với phần đường rãnh. 
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(72) SHINODA, Tetsuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bình rửa mắt 

  (57)     Mục đích của sáng chế đề xuất bình rửa mắt có khả năng ngăn ngừa hoặc làm giảm sự 
hư hỏng đối với thân bình và tạo ra sự gắn được cải thiện của phần tiếp xúc mắt với phần 
quanh mắt. Bình rửa mắt (1) bao gồm thân bình (10) có khả năng chứa dung dịch rửa 
mắt, và phần tiếp xúc mắt (20) kết nối với thân bình (10). Thân bình (10) có tấm chắn 
phần đáy (12) và tấm chắn ngoại vi (14), và phần tiếp xúc mắt (20) được kết nối với 
phần cuối của tấm chắn ngoại vi (14) đối diện mặt tấm chắn phần đáy (12). Thân bình 
(10) được tạo ra bởi vật liệu làm thân bình bao gồm polyetylen, và phần tiếp xúc mắt 
(20) được tạo ra bởi vật liệu làm phần tiếp xúc mắt bao gồm polyetylen và elastome dẻo 
nhiệt có độ cứng thấp hơn độ cứng của polyetylen.  
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Cấu trúc nhận biết kháng nguyên, axit nucleic mã hóa cấu 

trúc này, vectơ chứa axit nucleic, tế bào chủ và dược phẩm 
chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các thụ thể tế bào T (TCR) gắn kết với các kháng nguyên liên quan 
đến khối u (TAA) để hướng đích các tế bào ung thư, các tế bào T biểu hiện thụ thể này, 
phương pháp tạo ra chúng, và phương pháp điều trị bệnh ung thư bằng cách sử dụng thụ 
thể này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến các thụ thể TCR và biến thể của chúng gắn kết các 
phân tử kháng nguyên bạch cầu ở người (HLA) nhóm I hoặc nhóm II với peptit, như 
MAG-003 có trình tự axit amin KVLEHVVRV (SEQ ID NO:1). Sáng chế còn đề cập 
đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp điều trị miễn dịch. 
Cụ thể, sáng chế đề cập liệu pháp miễn dịch đối với bệnh ung thư. Sáng chế còn đề cập 
đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết hợp với các 
peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược chất có hoạt 
tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, hoặc kích thích 
các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với các phân tử của phức 
hợp tương thích mô chính (MHC), hoặc các peptit này cũng có thể là đích của kháng 
thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các phân tử gắn kết khác.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Máy thu hoạch kết hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy thu hoạch kết hợp mà cho phép dễ dàng bảo trì bộ cảm biến 
hạt. Máy thu hoạch kết hợp (1) mà được đề xuất được tạo kết cấu để đập các thân có hạt 
đã được thu hoạch bằng trục lăn đập (41) đồng thời đẩy các thân cây về phía sau, và để 
sàng các hạt mà đã được tách ra khỏi các thân cây qua lưới thu gom (42) mà được bố trí 
dọc theo bề mặt dưới theo chu vi ngoài của trục lăn đập (41). Máy thu hoạch kết hợp (1) 
bao gồm bộ cảm biến hạt (40) được tạo cấu hình để phát hiện các hạt đã được sàng. Bộ 
cảm biến hạt (40) được bố trí ở phía đầu ra theo hướng vận chuyển bên trong phạm vi 
của lưới thu gom (42), và bên cạnh lưới thu gom (42). Nắp che sau bên trên (49) để che 
một bên của trục lăn đập (41) được tạo kết cấu để có thể mở và đóng được. Lưới thu 
gom (42) được đỡ bởi nắp che sau bên trên (49) theo cách liền khối với nắp che sau bên 
trên (49).  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp để sản xuất polyme siêu hấp thụ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống, và phương pháp sử dụng hệ thống này, để sản xuất 
polyme siêu hấp thụ từ etylen oxit và cacbon monoxit. Hệ thống sản xuất này có một vài 

quá trình xử lý, bao gồm, ví dụ, hệ thống sản xuất -propiolacton được thiết kế để tạo ra 

-propiolacton từ etylen oxit và cacbon monoxit và hệ thống sản xuất polyme siêu hấp 

thụ được thiết kế để tạo ra polyme siêu hấp thụ từ -propiolacton và/hoặc axit acrylic. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu tấm ốp thân xe dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu tấm ốp thân xe dùng cho xe kiểu ngồi để chân hai bên trong đó 
mỗi tấm ốp bên (74) bao gồm thân chính (81) của tấm ốp bên lắp vào khung thân xe và 
tấm ốp phụ (82) được lắp tháo ra được vào thân chính (81) của tấm ốp bên, và được tạo 
ra có dạng hình chữ V với đoạn uốn (84) trên phần giữa theo hướng trước-sau của tấm 
ốp bên (74), đoạn uốn (84) được tạo ra bằng cách làm cho mép dưới (83) của tấm ốp bên 
(74) nhô xuống dưới khi nhìn từ phía bên. Trên mỗi tấm ốp bên (74), chiều rộng theo 
phương thẳng đứng (W1) của phần trước (74a) của tấm ốp bên kéo dài về phía trước từ 
đoạn uốn (84) lớn hơn chiều rộng theo phương thẳng đứng (W2) của phần sau (74b) của 
tấm ốp bên kéo dài về phía sau từ đoạn uốn (84). Tấm ốp phụ được lắp tháo ra được vào 
thân chính của tấm ốp bên đồng thời tạo thành một phần của mép dưới (83a) của phần 
trước của tấm ốp bên. Do vậy, có thể lắp ráp theo cách có hiệu quả các tấm ốp bên, đồng 
thời hạn chế được việc tăng số lượng các bộ phận, các tấm ốp bên che một phần của 
khung thân xe từ các phía bên đồng thời được bố trí ít nhất một phần ở bên dưới yên xe 
khi nhìn từ phía bên.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đơn hoặc đa hợp phần để điều chế hyđrogel, phương 

pháp điều chế hyđrogel, vật liệu phun (met)acrylic  và phương 
pháp bịt kín có sử dụng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đơn hoặc đa hợp phần mà khi trộn với nước tạo thành 
hyđrogel (met)acrylic. Chế phẩm này bao gồm ít nhất một hợp chất (met)acrylic tan 
trong nước, có trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng, được mang trên chất mang rắn và/hoặc 
dung dịch nước chứa ít nhất một hợp chất (met)acrylic có trạng thái rắn hoặc lỏng ở 
nhiệt độ phòng, chất khơi mào gốc tự do và chất xúc tác tùy ý cho chất khơi mào này. 
Ngoài ra, Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hyđrogel, hyđrogel, vật liệu 
phun acrylic và phương pháp bịt kín vết nứt, vết rỗ, vết rạn và hốc trong kết cấu xây 
dựng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải nền phủ dùng cho túi khí và phương pháp sản xuất vải nền 

phủ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải phủ dùng cho các túi khí được sử dụng trong ô tô, và đề cập đến 

vải phủ mà được loại bỏ hoặc làm giảm các điểm chất phủ, mà không thể được giải 
quyết theo kỹ thuật truyền thống, và có sự khác biệt nhỏ trong các đặc tính vật lý trong 
độ bền xé theo hướng chiều rộng của vải. Vải phủ dùng cho các túi khí mà thể hiện các 
đặc tính vải và hình thức vải tuyệt vời sao cho có ít sự thay đổi các đặc tính vật lý theo 
hướng chiều rộng của vải, và có ít điểm chất phủ có thể được tạo ra hơn bằng phương 
pháp sản xuất, khác biệt ở chỗ sử dụng kỹ thuật dao trên không khí làm phương pháp 
phủ nhựa, sử dụng dao mà phần trước và phần sau của nó có hình dạng khác nhau, và 

góc chạy của vải khi dao được ép trên vải là 3 đến 15°. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp sản xuất vải phủ dùng cho các túi khí. 
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(72) YANO, Hiroyuki (JP), OKUMURA, Hiroaki (JP), KATAOKA, Hiromasa (JP), SANO, 
Hironari (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp gốc chứa sợi thực vật dạng vi xơ được cải biến axyl 

hóa, chế phẩm nhựa được gia cố bằng sợi và phương pháp điều 
chế hỗn hợp gốc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp gốc có tính linh hoạt cao để tạo ra chế phẩm nhựa được gia 

cố bằng sợi có độ bền cao ngay cả khi nhựa có tính kỵ nước cao được sử dụng làm nhựa 

để pha loãng (nhựa để tạo thành chế phẩm nhựa được gia cố bằng sợi). Hỗn hợp chủ này 

chứa AxylMF (A), Pm (B), và Com (C) và được dùng để điều chế chế phẩm nhựa được 

gia cố bằng sợi bằng cách trộn với Pd (D), trong đó AxylMF (A), Pm (B), Com (C), và 

Pd (D) thoả mãn các điều kiện sau: (a) AxylMF (A) có SPaxylmf lớn hơn hoặc bằng 10; 

(b) Pm (B) có SPpm nằm trong khoảng từ 9 đến 15, và SPpm lớn hơn hoặc bằng SPpd của 

Pd (D); và (c) Com (C) có SPcom nhỏ hơn hoặc bằng SPaxylmf của AxylMF (A). Ngoài ra, 

sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm nhựa được gia cố bằng sợi và phương pháp điều chế 

hỗn hợp chủ này. 
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(71) BANDO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-6, Minatojima-Minamimachi 4-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6500047, Japan 
(72) TAKAGI Daisuke (JP), IWANAGA Tomoki (JP), SAITO Kazuo (JP), TAURA 

Toshikazu (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật liệu mài 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu mài có thể sử dụng mà không làm giảm đáng kể về tốc độ mài 
trong khoảng thời gian tương đối dài. Vật liệu mài theo sáng chế bao gồm tấm đế và lớp 
mài được phủ ở phía mặt trước của tấm đế và bao gồm các hạt mài và chất kết dính cho 
các hạt mài. Lớp mài bao gồm các hạt mài thuộc nhiều loại. Trong số các hạt mài thuộc 
nhiều loại, sáng chế đề xuất rằng các hạt mài thứ nhất có đường kính trung bình lớn nhất 
và các hạt mài thứ hai đường kính trung bình lớn nhất thứ hai, tỷ lệ phần trăm của đường 
kính trung bình của các hạt mài thứ hai đối với đường kính trung bình của các hạt mài 
thứ nhất không nhỏ hơn 5% và không lớn hơn 70%. Tổng thành phần của các hạt mài 
trong lớp mài tốt hơn là bằng không nhỏ hơn 50% theo thể tích và không lớn hơn 85% 
theo thể tích. Thành phần của các hạt mài thứ nhất trong lớp mài tốt hơn là bằng không 
nhỏ hơn 1% theo thể tích và không lớn hơn 25% theo thể tích. Tốt hơn là, các hạt mài 
thứ nhất là các hạt mài kim cương và các hạt mài thứ hai là các hạt mài oxit nhôm. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Panen có gắn máy điều hòa không khí cho nhà tiền chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen có gắn máy điều hòa không khí cho nhà tiền chế có thể được 
di chuyển một cách an toàn để tăng cường hiệu quả vận hành của bước lắp ráp nhà tiền 
chế. Dàn nóng P cho máy điều hòa không khí được cố định vào bề mặt ngoài của panen 
tường 1 gắn vào nhà tiền chế. Dàn lạnh Q được cố định vào bề mặt trong của panen 
tường 1. Bệ đỡ 2 được bố trí bên dưới dàn nóng P ở bên phần đầu dưới bề mặt ngoài của 
panen tường 1. Panen tường 1 được nghiêng để tự đứng ở một góc sao cho các tải trên 
các bề mặt trong và bên ngoài của panen tường 1 là bằng nhau. Panen tường 1 tự đứng 
được đỡ bởi bệ đỡ 2. Các bánh xe nhỏ 3 để di chuyển panen tường 1 ở trạng thái nơi 
panen tường 1 tự đứng được lắp vào bề mặt dưới của bệ đỡ 2. 
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(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Peptit để sử dụng trong liệu pháp miễn dịch, tế bào chứa peptit 

này, dược phẩm và phương pháp sản xuất vacxin kháng bệnh 
ung thư 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit, protein, axit nucleic và tế bào để sử dụng trong liệu pháp 
miễn dịch. Cụ thể, sáng chế đề cập đến liệu pháp miễn dịch điều trị bệnh ung thư. Sáng 
chế còn đề cập đến epitop peptit của tế bào T liên quan đến khối u, một mình hoặc kết 
hợp với các peptit liên quan đến khối u khác để có thể dùng làm, ví dụ, thành phần dược 
chất có hoạt tính của chế phẩm vacxin để kích thích các đáp ứng miễn dịch kháng u, 
hoặc kích thích các tế bào T ex vivo và cấy vào bệnh nhân. Các peptit gắn kết với các 
phân tử của phức hợp tương thích mô chính (MHC), hoặc các peptit này cũng có thể là 
đích của kháng thể, thụ thể tế bào T hòa tan, và các phân tử gắn kết khác .  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để cung cấp lớp vật liệu bao gói bằng 

nhựa, mềm dẻo và bao gói dạng túi mềm dẻo 
  (57)     Phương pháp để cung cấp lớp vật liệu bao gói bằng nhựa, mềm dẻo (30) với dãy các vết 

lõm liên tiếp (9) tạo thành các điểm lõm để cắm ống hút, bao gồm cấp lớp vật liệu bao 
gói (30) qua cơ cấu kẹp thứ nhất (52) được xác định bởi cặp trục quay thứ nhất (51), và 
tiếp xúc theo chu kỳ với lớp (30) ở phía thứ nhất (31) bằng điểm nhô (55) được đỡ bởi 
trục thứ nhất (53) của cặp trục quay thứ nhất (51) đã nêu để tạo ra dãy các vết lõm liên 
tiếp (9) trên lớp vật liệu bao gói (30). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tương ứng và 
bao gói dạng túi mềm dẻo chứa vết lõm. 
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Andrew John (AU), HUFF, Belinda, C. (AU), LEAVITT, Kenneth, J. (US), RADA, 
Vanessa, L (US), SANDERS, John, M.  (US), SHIPE, William, D. (US), SUEN, Linda, 
M.  (US), BELL, Ian, M.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Các chất điều biến dị cấu của thụ thể axetylcholin nicotinic 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức I có tác dụng để làm chất điều biến của 

 nAChR và chế phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất này có tác dụng phòng 
ngừa, điều trị, hoặc cải thiện bệnh, đặc biệt là các chứng rối loạn của hệ thần kinh trung 
ương như sự suy giảm nhận thức ở bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, và bệnh tâm thần 
phân liệt, cũng như đối với chứng rối loạn vận động do L-DOPA gây ra và bệnh viêm. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có cấu trúc liên hợp giữa finasteride và peptit, dược 

phẩm và mỹ phẩm dùng để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc 
hoặc thúc đẩy sự phát triển của lông tóc chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc và, cụ thể hơn, 
là đến hợp chất có cấu trúc trong đó finasteride và peptit được liên kết thông qua liên kết 
cộng hóa trị và dược phẩm hoặc mỹ phẩm dùng để ngăn ngừa chứng rụng lông tóc hoặc 
thúc đẩy sự phát triển của lông tóc chứa hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế có cấu 
trúc trong đó finasteride và peptit được liên kết thông qua liên kết cộng hóa trị có hoạt 
tính sinh lý tốt như cải thiện chứng rụng lông tóc, thúc đẩy sự phát triển của lông tóc, 
thúc đẩy sự phát triển của tế bào, v.v., có độ ổn định trong nước và khả năng thấm qua 
da, và do đó, có thể được sử dụng một cách hiệu quả dưới dạng chế phẩm dùng để ngăn 
ngừa chứng rụng lông tóc và thúc đẩy sự phát triển của lông tóc.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Protein kháng nguyên E2 có nguồn gốc từ thực vật của virut 

gây bệnh sốt cổ điển ở lợn, vectơ tái tổ hợp, thực vật được 
biến nạp và phương pháp sản xuất protein này và chế phẩm 
phòng ngừa bệnh sốt cổ điển ở lợn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vectơ tái tổ hợp để biến nạp vào thực vật, và thực vật được biến nạp 
vectơ tái tổ hợp, protein kháng nguyên pmE2 của virut gây bệnh sốt cổ điện ở lợn có 
nguồn gốc từ thực vật được biểu hiện ở thực vật. Bằng cách sử dụng vectơ tái tổ hợp bao 
gồm polynucleotit mã hóa protein GP55 của CSFV theo sáng chế; và polynucleotit mã 
hóa protein vùng liên kết xenluloza; và thực vật được biên nạp vectơ tái tổ hợp này, 
protein kháng nguyên pmE2 của virut gây bệnh sốt cổ điển ở lợn có nguồn gốc từ thực 
vật có thể được sản xuất với hiệu quả cao, và có độ an toàn và ổn định cao hơn so với 
protein kháng nguyên thu được bằng phương pháp sản xuất khác. Ngoài ra, vì protein 
kháng nguyên pmE2 của virut gây bệnh sốt cổ điển ở lợn có nguồn gốc từ thực vật bao 
gồm protein vùng liên kết xenluloza (cellulose-binding domain-CBD), protein này có 
thể được sử dụng hữu ích là chất đánh dấu chuẩn để xác định con đường phơi nhiễm 
virut và con đường sản xuất kháng thể.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình, thiết bị, bộ điều khiển và hệ thống để sản xuất các 

sản phẩm dầu mỏ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và thiết bị nhiệt phân hỗn hợp nguyên liệu dẻo để sản 

xuất sản phẩm dầu mỏ. Theo một ví dụ, quy trình sản xuất sản phẩm dầu mỏ bao gồm 
bước nạp hỗn hợp nguyên liệu polyme vào thiết bị phản ứng. Năng lượng nhiệt được áp 
dụng cho nguyên liệu trong khi đưa nguyên liệu đi qua thiết bị phản ứng trong công 
đoạn kỵ khí. Năng lượng đầu vào cho thiết bị phản ứng được điều khiển bằng cách điều 
khiển građien nhiệt độ trong bình phản ứng để tạo ra sản phẩm dầu mỏ. Quy trình bao 
gồm các phản ứng hoá học tại chỗ bao gồm phản ứng crackinh và tái kết hợp mà được 
điều khiển để biến đổi phần chứa hydrocarbon của nguyên liệu thành chất lỏng nóng 
chảy và khí bên trong bình phản ứng và tạo ra sản phẩm dầu mỏ chứa khí đi ra khỏi bình 
phản ứng. Cặn dạng rắn được tách từ quy trình nhiệt phân cũng được loại bỏ khỏi bình 
phản ứng. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
442 

(11) 60999 
(21) 1-2018-04596 (51) 7 G10H  1/40, G06F  17/30,  17/10, 
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(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 

FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) NIEDERMEIER, Andreas (DE), FUEG, Richard (DE), DISCH, Sascha (DE), 
MUELLER, Meinard (DE), DRIEDGER, Jonathan (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân tích ảnh phổ cường độ của tín 

hiệu âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp phân tích ảnh phổ cường độ của tín hiệu 

âm thanh. Thiết bị bao gồm bộ xác định thay đổi tần số (110) được tạo cấu hình để xác 
định sự thay đổi của tần số cho mỗi ô thời gian - tần số trong số nhiều ô thời gian - tần 
số của ảnh phổ cường độ của tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào ảnh phổ cường độ của tín 
hiệu âm thanh. Hơn nữa, thiết bị bao gồm bộ phân loại (120) được tạo cấu hình để gán 
mỗi ô thời gian - tần số trong số nhiều ô thời gian - tần số và nhóm thành phần tín hiệu 
trong số hai hoặc nhiều hơn hai nhóm thành phần tín hiệu phụ thuộc vào sự thay đổi của 
tần số được xác định cho ô thời gian - tần số đã nêu. 
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Isao SHOKAKU (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe đa động cơ kiểu yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đa động cơ kiểu yên ngựa. Xe đa động cơ kiểu yên ngựa này 
được trang bị: cụm xác định trạng thái ngắt/nối động lực (102) dùng để xác định việc 
động lực của động cơ xăng (32) được ngắt hoặc được nối bởi khớp ly hợp ly tâm (42); 
và cụm thay đổi lực hãm (104) dùng để thay đổi lực hãm mà được cấp cho xe (10) bằng 
cách thay đổi mômen tái tạo của động cơ điện dẫn động (34). Lực hãm tác dụng lên xe 
(10) trong quá trình ngắt động lực ra khỏi động cơ xăng (32) là nhỏ hơn lực hãm trong 
giai đoạn giảm tốc của xe (10) trước khi ngắt động lực ra khỏi động cơ xăng (32).  
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(72) LIMPANACHAIPONDGOON, Sakron (TH), SATO, Ryosuke (JP), IAMJAIBOON, 

Sukit (TH), POONSAWAT, Puntawee (TH), MANITAYAGUL, Teerapat (TH), 
KANAZAWA, Izumi (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu nắp che dưới dùng cho xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu nắp che dưới (1) dùng cho xe máy (10) mà bao gồm sàn để 
chân (43) bao gồm: nắp che dưới (46) bố trí bên dưới sàn để chân (43); và khoảng trống 
(48) nằm giữa sàn để chân (43) và nắp che dưới (46). Nắp che dưới (46) có phần dẫn 
hướng quang học 60 mà được tạo kết cấu để đưa ánh nắng đi vào khoảng trống (48) giữa 
nắp che dưới (46) và sàn để chân (43).  
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(11) 61002 
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) WAKASA, Hidetoshi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu vỏ hộp số cho cụm động lực của xe kiểu ngồi để chân 

hai bên 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu vỏ hộp số cho cụm động lực của xe kiểu ngồi để chân hai bên 

sẽ có thể ngăn không cho đai truyền đến tiếp xúc với phần ghép của vỏ hộp số và đảm 
bảo độ linh hoạt trong việc tạo hình của thân chính vỏ hộp số và nắp vỏ hộp số.  
Phần đầu xa của thân chính (134h) của thành theo chu vi thân chính (134g) và phần đầu 
xa nắp (135h) của thành theo chu vi nắp (135g) được tạo trong phạm vi chuyển động 
của đai truyền (174) (phạm vi dịch chuyển M) theo hướng dọc trục của trục khuỷu (33), 
và hốc phía trên thân chính (134s), hốc phía dưới thân chính (134t), hốc phía trên nắp 
(135s), và hốc phía dưới nắp (135t) được tạo trong phần đầu xa của thân chính (134h) 
của thành theo chu vi thân chính (134g) và phần đầu xa nắp (135h) của thành theo chu 
vi nắp (135g) theo hướng kéo dài của đường thẳng nối đường trục của trục khuỷu (33) 
và đường trục của trục bị động, các hốc được làm lõm theo hướng ra xa khỏi đai truyền 
(174).  
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(21) 1-2018-04622 (51) 7 G06F  21/31,  21/46, H04L  9/32 

(22) 17.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/AU2017/050240    17.03.2017 (87) WO2017/156590 21.09.2017 
(30) 2016901019         18.03.2016      AU 
(71) FORTICODE LIMITED  (AU) 

Level 7/22 William St, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) SMALES, Antony (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống xác thực người sử dụng có tính bảo 

mật nâng cao 
  (57)     Phương pháp xác thực người sử dụng trong hệ thống xử lý phân bố, khởi đầu bằng việc 

nhận, ở khối xử lý thứ nhất (108), yêu cầu (1004) để khởi tạo phiên xác thực, trong đó 
yêu cầu này bao gồm mã nhận dạng duy nhất của người sử dụng yêu cầu xác thực. Khối 
xử lý thứ nhất thu được ít nhất một phần từ dữ liệu xác thực (412, 1712), có hiệu lực 
trong phiên xác thực này. Dữ liệu xác thực được truyền trong bước (1006) đến khối xử 
lý thứ hai (106) được liên kết với thiết bị đầu cuối được vận hành bởi người sử dụng. 
Khối xử lý thứ hai chuyển đổi dữ liệu xác thực sử dụng thuật toán chuyển đổi dựa theo 
một hoặc nhiều thông số xác thực riêng theo phiên (404, 1704), để tạo ra dữ liệu xác 
thực chuyển đổi là riêng biệt theo phiên xác thực và theo người sử dụng. Dữ liệu xác 
thực chuyển đổi được truyền trong bước (1008) đến khối xử lý thứ ba (108), khối này 
kiểm tra xem liệu dữ liệu xác thực chuyển đổi tương ứng với người sử dụng và với giá trị 
định trước của một hoặc nhiều thông số xác thực riêng theo phiên hay không. Khối xử 
lý thứ ba tạo ra kết quả xác thực (1010) của phiên xác thực dựa theo việc kiểm tra này. 
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(72) GREENFIELD, Giles (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy và phương pháp sản xuất sản phẩm giấy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy và phương pháp sản xuất sản phẩm giấy. Hệ thống và phương 
pháp tạo rãnh trong giấy được xếp thẳng hàng theo hướng máy của giấy trong khi giấy 
được đưa qua máy làm bìa các tông theo hướng máy. Trong phương án, phương pháp 
sản xuất lớp giữa cho sản phẩm bìa các tông bao gồm việc trải giấy ra từ cuộn giấy theo 
hướng máy mà được xếp thẳng hàng tự nhiên với hướng máy của giấy. Sau đó, giai đoạn 
dập nổi hoặc khía sẽ dập nổi hoặc khía giấy với việc tạo rãnh mà cũng được xếp thẳng 
hàng với hướng máy của giấy. Giấy có rãnh hợp lực có các rãnh được xếp thẳng hàng 
với các sợi cơ bản của giấy, bằng cách này có được ưu điểm về độ bền tự nhiên của các 
sợi được xếp thẳng hàng theo hướng máy của giấy. Hơn nữa, việc dập nổi hoặc khía 
giấy để tạo rãnh làm giảm đáng kể sự cuốn lại khi lớp giữa có rãnh được so sánh với mặt 
ngoài mà có thể được kết hợp với việc tạo rãnh để có được sản phẩm bìa các tông. Hơn 
nữa, độ bền của bìa các tông được tổ hợp cực đại được thu khi tất cả các sợi cơ bản của 
tất cả các giấy tham gia được xếp thẳng hàng theo MD và theo hướng rãnh. 
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(72) MENG, Fei (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị đăng ký nhận dạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đăng ký nhận dạng. Theo phương pháp, thiết 
bị đầu cuối nhận thông tin đặc điểm sinh trắc học của người dùng mà để được xác nhận, 
so khớp thông tin đặc điểm sinh trắc học chuẩn phù hợp với thông tin đặc điểm sinh trắc 
học để được xác nhận, và khi khóa riêng tương ứng với phần tử nhận dạng không được 
nhận dạng dựa trên phần tử nhận dạng tương ứng với thông tin đặc điểm sinh trắc học 
chuẩn, đăng ký nhận dạng người dùng với máy chủ dựa trên thông tin đặc điểm sinh trắc 
học để được xác nhận. Như vậy, máy chủ lưu trữ khóa công khai tương ứng với thông 
tin đặc điểm sinh trắc học để được xác nhận. Nhờ sử dụng phương pháp trên, bất kể 
thông tin đặc điểm sinh trắc học được sử dụng bởi người dùng cho sự đăng ký, miễn là 
thông tin đặc điểm sinh trắc học để được xác nhận đã được lưu trữ trong thiết bị đầu 
cuối, nhận dạng người dùng có thể được đăng ký trực tiếp dựa trên thông tin đặc điểm 
sinh trắc học để được xác nhận, để hoàn thành sự xử lý dịch vụ, cung cấp sự tiện lợi lớn 
cho người dùng để sử dụng dịch vụ, và cũng cải thiện theo cách hiệu quả tỷ lệ thành 
công để sử dụng dịch vụ.  
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất gây độc tế bào chứa nhóm tách được bằng enzym, 

thể liên hợp và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tiền dược chất mới hoặc thể liên hợp có công thức chung (Ia)  

 

 
 
trong đó dược chất gây độc tế bào, ví dụ chất ức chế protein xương sống kinesin, được 
bảo vệ bởi nhóm có thể tách được bằng legumain và do đó giải phóng dược chất, và việc 
sử dụng tiền dược chất hoặc thể liên hợp này để điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, và 
việc sử dụng tiền dược chất hoặc thể liên hợp này để sản xuất thuốc để điều trị và/hoặc 
ngăn ngừa bệnh, đặc biệt là các rối loạn do tăng sinh quá mức và/hoặc do tạo mạch, ví 
dụ bệnh ung thư.  
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(11) 61007 
(21) 1-2018-04644 (51) 7 B28C  5/42,  7/00,  9/04, B63B  

35/00, B63G  67/60 
(22) 19.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2018 
(71) Công ty cổ phần Bê tông đường thủy  (VN) 

29F5 đường DD9, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Quang (VN), Phạm Thanh Tú (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
(54) Trạm trộn bê tông có thể nâng hoặc hạ độ cao được lắp đặt 

trên phương tiện thủy 
  (57)     Sáng chế đề cập đến trạm trộn bê tông có thể nâng hoặc hạ độ cao, được lắp đặt trên 

phương tiện thủy, trạm này bao gồm: phương tiện chứa xi măng (3); phương tiện vận 
chuyển xi măng gồm vít tải ngang (4A) và vít tải xiên (4B); phương tiện định lượng xi 
măng (5); phương tiện chứa cốt liệu (6); cụm xe gầu vận chuyển cốt liệu (7); phương 
tiện chứa nước (9); phương tiện định lượng nước (10); phương tiện trộn (8) được bố trí 
để trộn xi măng, cốt liệu và nước được cấp vào; phương tiện khuấy bê tông (11); và 
phương tiện bơm bê tông (12) để bơm bê tông đến nơi sử dụng; trong đó: vít tải xiên 
(4B) được tạo kết cấu để có thể nâng lên và hạ xuống bởi xi lanh thủy lực thứ nhất 
(13A); cụm phương tiện bơm bê tông (12), phương tiện khuấy bê tông (11) và phương 
tiện định lượng nước (10) được tạo kết cấu để di chuyển được trên đường ray (14); và 
cụm phương tiện trộn (8) và phương tiện định lượng xi măng (5) được tạo kết cấu để có 
thể nâng lên và hạ xuống bởi xi lanh thủy lực thứ hai (13B).  
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(11) 61008 
(21) 1-2018-04645 (51) 8 G06F  21/62, H04L  9/08 

(22) 22.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/011350            22.03.2017 (87) WO2017/164212 28.09.2017 
(30) 2016-057302            22.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2018 
(71) ASSEMBLOGUE, INC.  (JP) 

8F. Pacific Century Place Marunouchi, 1-11-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 
1006208, Japan 

(72) HASIDA, Koiti (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp quản lý truy nhập và thiết bị xử lý thông tin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý truy nhập trong đó máy tính bao gồm bộ điều 
khiển thực hiện quản lý truy nhập biểu đồ bao gồm các nút và các liên kết được định 
hướng giữa các nút. Bộ điều khiển xác định, để đáp lại nỗ lực truy nhập nút N, việc điều 
kiện hoàn tất, mà chỉ báo là thông tin truy nhập hoàn tất mà là thông tin truy nhập mà 
với thông tin truy nhập này có thể truy nhập nút N có thể thu được, có được thỏa mãn 
hay không, bằng cách kết hợp các mẩu thông tin truy nhập mà đã thu được trước khi 
truy nhập nút N. Bộ điều khiển cấp phép truy nhập nút N từ nút M khi điều kiện hoàn tất 
được thỏa mãn. Bộ điều khiển dừng truy nhập nút N từ nút M khi việc điều kiện hoàn tất 
không được thỏa mãn. Mục đích của sáng chế là cho phép truy nhập một cách thích hợp 
các phần khác nhau của biểu đồ được giấu trong khi vẫn giảm được tải xử lý. 
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(11) 61009 
(21) 1-2018-04653 (51) 7 F25B  23/00, A23B  7/00, A61L  

9/00, C09D  5/00,  5/14 
(22) 19.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2018 
(71) Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện lạnh Điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(54) Tủ bảo quản thực phẩm diệt khuẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ bảo quản thực phẩm, khác biệt ở chỗ, bề mặt bên trong tủ này 
được phủ bằng sơn tĩnh điện diệt khuẩn, sơn tĩnh điện diệt khuẩn này chứa bột sơn tĩnh 
điện với lượng từ 95 đến 99% trọng lượng và bột ziricon phosphat pha tạp nano bạc 
(Ag/ZrP) với lượng từ 1 đến 5% trọng lượng, trong đó:  
- bột ziricon phosphat pha tạp nano bạc có cỡ hạt không lớn hơn cỡ hạt trung bình của 
bột sơn tĩnh điện; và  
- lượng nano bạc nằm trong khoảng từ 1 đến 5% trọng lượng của bột ziricon phosphat 
pha tạp nano bạc.  
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(11) 61010 
(21) 1-2018-04655 (51) 8 A61M  5/31,  5/32,  5/162 

(22) 27.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002112     27.02.2017 (87) WO2017/164528 28.09.2017 
(30) 10-2016-0034276          22.03.2016      KR 
(75) RA, YONG-KUK  (KR) 

(Gwangpyeong-dong) 505, 20-8, Gwangpyeong-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 
39346, Republic of Korea 

(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Bơm tiêm có lọc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bơm tiêm có lọc, và cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới bơm tiêm có lọc 
có phương tiện lọc để lọc bỏ các ngoại vật như các mảnh thủy tinh của một ống thuốc, 
vì thế trạng thái mở hoặc đóng của phương tiện van một chiều được kiểm soát phụ thuộc 
vào việc nắp đậy có được tách rời hay không, và phương tiện lọc còn có thể được thiết 
kế sao cho có tiết diện ngang lớn hơn để cho phép thuốc dạng lỏng có thể được hút êm 
nhẹ với lực nhỏ hơn. Bơm tiêm có lọc được tạo ra sao cho thuốc dạng lỏng được lọc và 
được hút qua phương tiện lọc có tiết diện ngang lớn hơn thậm chí với lực nhỏ hơn ở 
trạng thái đã lắp nắp đậy và phương tiện van một chiều được đóng một cách tự động để 
cho phép thuốc dạng lỏng có thể được tiêm ở trạng thái nắp đậy được tách rời, nhờ đó 
tối đa hóa sự tiện lợi cho người sử dụng và khả năng tiếp thị của bơm tiêm. 
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(11) 61011 
(21) 1-2018-04658 (51) 8 D21H  27/00, A24D  1/02,  3/06,  

3/10, D21H  27/08,  11/00,  15/06 
(22) 24.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/EP2017/051368    24.01.2017 (87) WO2017/162347 A1 28.09.2017 
(30) 10 2016 105 235.3         21.03.2016      DE 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) BACHMANN, Stefan (AT), MAIR, Christian (AT), VOLGGER, Dietmar (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Giấy đầu lọc, quy trình sản xuất giấy đầu lọc, đầu lọc và điếu 

thuốc lá có đầu lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy đầu lọc để sản xuất đầu lọc dùng cho sản phẩm hút thuốc có 

các tính chất sau: giấy đầu lọc chứa các sợi bao gồm sợi bột giấy, ít nhất 80% trọng 
lượng các sợi, tỷ lệ đối với số sợi nằm trong khoảng từ 2% đến 10% có độ dài nhỏ hơn 
0,2mm, độ thấm không khí của giấy đầu lọc nằm trong khoảng từ 500 cm•phút-1

•kPa-1 
đến 15000 cm•phút-1

•kPa-1, độ dài trung bình số của các sợi trong giấy đầu lọc lớn hơn 
1mm và nhỏ hơn 5mm, và độ rộng trung bình số của các sợi trong giấy đầu lọc nằm 

trong khoảng từ 10m đến 50m. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất giấy đầu 
lọc, đầu lọc và điếu thuốc lá có đầu lọc. 

 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
455 

(11) 61012 
(21) 1-2018-04667 (51) 8 H04L  1/16 

(22) 24.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/CN2017/078094       24.03.2017 (87) WO2017/162205 28.09.2017 
(30) PCT/CN2016/077255         24.03.2016      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2018 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) XIAO, Jiehua (CN), LYU, Yongxia (CN), BERGGREN, Fredrik (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phản hồi yêu cầu lặp lại tự động lai (HARQ) của dữ 

liệu liên kết xuống, trạm đầu cuối truyền thông và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp phản hồi HARQ (hybrid automatic repeat request - yêu 

cầu lặp lại tự động lai) của dữ liệu DL (downlink - liên kết xuống). Phương pháp gồm: 
tiếp nhận dữ liệu DL từ trạm gốc; và gửi từ điển mã phản hồi HARQ đến trạm gốc. Kích 
thước của từ điển mã phản hồi HARQ được xác định dựa trên bộ chỉ báo toàn phần thứ 
nhất trong dữ liệu DL. Bộ chỉ báo toàn phần thứ nhất được sử dụng để ký hiệu tổng số tế 
bào phục vụ với phiên truyền PDSCH (physical downlink shared channel - kênh chia sẻ 
DL vật lý) và các tế bào phục vụ với PDCCH (physical downlink control channel - kênh 
điều khiển DL vật lý) hoặc EPDCCH (enhanced PDCCH - PDCCH tăng cường) được sử 
dụng để chỉ báo giải phóng SPS (downlink semi-persistent scheduling - lập lịch bán 
tĩnh) trong khung phụ, hoặc được sử dụng để ký hiệu tổng số cặp {tế bào phục vụ, 
khung phụ} trong đó phiên truyền PDSCH hoặc PDCCH hoặc EPDCCH được sử dụng 
để chỉ báo giải phóng SPS DL đang có mặt, lên đến khung phụ hiện tại trong ít nhất một 
khung phụ.  
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(11) 61013 
(21) 1-2018-04669 (51) 8 B43L  19/00 

(22) 23.03.2016 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2016/001662          23.03.2016 (87) WO2017/163274 28.09.2017 
(71) NICHIBAN CO., LTD.  (JP) 

3-3, Sekiguchi, 2-Chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8663, Japan 
(72) KUMAGAI, Masataka (JP), USAMI, Tsuyoshi (JP), SATOU, Masanori (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ truyền màng phủ kiểu dập 

  (57)     Sáng chế đề cập tới dụng cụ truyền màng phủ có thể ngăn ngừa sự võng của băng truyền 
và thu được việc giảm kích cỡ của dụng cụ truyền màng phủ và cải thiện mức tự do của 
kết cấu bằng cách giảm số lượng các chi tiết cấu thành.  
Dụng cụ truyền màng phủ có: các nửa thân vỏ (11, 12) tạo thành vỏ hình trụ có đáy (10) 
có phần miệng (10a), cuộn cấp (20) và cuộn quấn (30) được bố trí quay trong vỏ; phần 
ép truyền (13) được bố trí tại phần miệng của một trong số các nửa thân vỏ, và bộ phận 
trượt (40) có khả năng di chuyển vào trong và ra khỏi vỏ, bộ phận trượt tạo liền khối 
phần khung (41) có lỗ truyền (41e), phần trượt (42) gài di chuyển được trong vỏ, phần 
đàn hồi (43) đến tiếp xúc đàn hồi với phần đáy của vỏ để dịch chuyển đều phần khung 
bên ngoài vỏ, và thanh răng (44) ăn khớp với bánh răng quấn (33) đồng trục với cuộn 
quấn chi khi phần trượt di chuyển về phía phần đáy của vỏ. Băng truyền đã quấn trên 
cuộn cấp được quấn bởi cuộn quấn đồng thời tiếp xúc với bề mặt ép của phần ép truyền 
và màng kết dính (3) của băng truyền đã quấn trên cuộn cấp.  
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(11) 61014 
(21) 1-2018-04679 (51) 8 C02F  11/04, A61L  2/10,  11/00, 

B09B  3/00, C02F  11/00,  11/02, 
C12M  1/00,  1/02,  1/113,  1/12 

(22) 27.01.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/002894            27.01.2017 (87) WO2017/163602 A1 28.09.2017 
(30) 2016-060637            24.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2018 
(71) PRICE MANAGEMENT OF JAPAN CO., LTD.  (JP) 

1-8, Hibikino, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0135 Japan 
(72) JI Hezhe (CN), ISHIBASHI Yasuhiro (JP), NAKAMICHI Takahiro (JP), 

KAWAKAMI Shigeki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống lên men metan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống lên men metan (1) bao gồm dây chuyền xử lý liên tục (5) 
bao gồm: bể hòa tan (12) được chứa trong vật chứa (2), trong bể này xử lý hòa tan được 
thực hiện trên vật liệu được xử lý hữu cơ; và bể lên men metan (13) được chứa trong vật 
chứa (3), trong bể này metan được tạo ra bằng cách lên men vật liệu được xử lý đã được 
hòa tan trong bể hòa tan (12). Chất thải hữu cơ được cấp đến bơm mohno (bơm choán 
chỗ) với máy nghiền (10), bể trộn (11), bể hòa tan (12), và bể lên men metan (13) theo 
thứ tự này, trong khi thực hiện xử lý hòa tan và sau đó lên men metan để sản xuất và cấp 
khí metan. Bể lên men metan (13) được bố trí với cơ cấu gia nhiệt bằng cách sử dụng 
nhiệt hoặc tương tự được tạo ra trong bể hòa tan (12). 
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(11) 61015 
(21) 1-2018-04697 (51) 7 C05D  9/02 

(22) 23.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2018 
(71) Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Viện Khoa học Vật liệu - 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đào Ngọc Nhiệm (VN), Phạm Ngọc Chức (VN), Lưu Minh Đại (VN), Cao Văn Hoàng 
(VN), Đoàn Trung Dũng (VN), Dương Thị Lịm (VN) 

(54) Quy trình sản xuất phân bón vi lượng đất hiếm nhẹ - lactat 
  (57)     Giải pháp đề cập đến Quy trình sản xuất phân bón vi lượng đất hiếm nhẹ - lactat từ 

cacbonat đất hiếm bao gồm các bước:  
(i) hòa tan tổng cacbonat đất hiếm nhẹ bằng dung dich HNO3, sau khi hoà tan hoàn 
toàn, điều chỉnh độ pH của dung dịch bằng dung dịch NH4OH đến độ pH không lớn hơn 
4 để kết tủa gần như hoàn toàn tạp chất xeri hydroxit, sau đó lọc để thu dung dịch muối 
nitrat đất hiếm nhẹ;  
(ii) tiếp tục bổ sung từ từ dung dịch NH4OH vào dung dịch chứa đất hiếm nitrat, kết hợp 
khuấy đều cho đến khi độ pH bằng 9 phản ứng tạo kết tủa hydroxit đất hiếm nhẹ xảy ra 
hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch, thu phần kết tủa, rửa kết tủa bằng nước sạch để thu 
được hydroxit đất hiếm nhẹ;  
(iii) hoà tan hoàn toàn hydroxit đất hiếm nhẹ thu được ở trên bằng dung dịch axit lactic; 
sau đó cô đặc dung dịch bằng cách đun nóng đến nhiệt độ không quá 85oC đến khi bắt 
đầu xuất hiện váng phức chất kết tủa thì dừng lại, để nguội dung dịch để phức chất đất 
hiếm nhẹ - lactat kết tinh; sau đó thu hồi tinh thể đất hiếm nhẹ - lactat, rửa bằng cồn để 
thu được tinh thể đất hiếm nhẹ - lactat sạch; và  
(iv) hoà tan tinh thể đất hiếm nhẹ - lactat thu được ở trên vào nước để tạo ra dung dịch 
phân bón chứa đất hiếm nhẹ - lactat có nồng độ nằm trong khoảng từ 80 đến 150g/L.  
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(11) 61016 
(21) 1-2018-04700 (51) 8 A43B  7/08,  13/20 

(22) 16.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/005754            16.02.2017 (87) WO2017/169251 A1 05.10.2017 
(30) 2016-068753            30.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2018 
(71) INFOM CO., LTD.  (JP) 

55, Aza Seizan, Azai-cho Ozeki, Ichinomiya-shi, Aichi 491-0101 Japan 
(72) ITO, Takayoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
(54) Giày thoáng khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất loại giày thoáng khí cho phép giảm kích cỡ và bên trong giày được 
thông khí đầy đủ. Giày thoáng khí bao gồm thân trên (31), đế giày (32) được tạo ra bằng 
cách xếp chồng nhiều tấm đế, và thiết bị thông khí được cấu tạo để đưa không khí vào 
bên trong giày (34) và xả không khí từ bên trong giày (34). Thiết bị thông khí bao gồm 
đường dẫn khí vào (L1) được cấu tạo để đưa không khí vào trong, đường xả khí ra (L2) 
được cấu tạo để xả không khí, và khoang bơm khí (P) được cấu tạo để nạp không khí 
được đưa vào qua đường dẫn khí vào (L1) đến đương xả khí ra (L2). Đế giày (32) được 
tạo ra bằng cách xếp chồng nhiều tấm đế. Khoang bơm khí (P) được tạo dưới dạng dẹt 
giữa các tấm đế. Các khe lắp van (152, 157) được tạo trong tấm đế giữa được đặt thẳng 
đứng giữa các tấm đế khác. Mỗi van điều tiết (V1, V2) được tích hợp thông qua bộ phận 
đỡ được lắp vào khe lắp van (152, 157).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
460 

(11) 61017 
(21) 1-2018-04705 (51) 7 G06F  3/01,  3/00,  3/16,  3/0488 

(22) 17.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/002878       17.03.2017 (87) WO2017/164567 28.09.2017 
(30) 10-2016-0035336            24.03.2016     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2018 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea 
(72) SUNG, Won-Kyu (KR), KIM, Jangwoon (KR), BAIK, Jaeho (KR), SHIN, Wonho 

(KR), LEE, Byungchan (KR), LEE, Joo-Hyung (KR), JEONG, Woohyeok (KR), SON, 
Dong-Il (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử thông minh và phương pháp điều hành thiết bị 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều hành thiết bị này. Thiết bị điện 

tử bao gồm đế, đầu cố định được bố trí ở phần trên của đế, bộ phận dẫn động được bố trí 
trong khoảng trống bên trong của đầu cố định, đầu di động bao quanh ít nhất một phần 
của đầu cố định và được bố trí để có thể dịch chuyển được bằng cách được cố định vào 
ít nhất một phần của bộ phận dẫn động, ít nhất một mô đun cảm biến được bố trí trong ít 
nhất một phần của đầu di động, và ít nhất một bộ xử lý phát hiện sự nhập liệu bằng 
môđun cảm biến và điều khiển bộ phận dẫn động khiến đầu di động dịch chuyển theo 
hướng xác định theo thông số phát hiện sự nhập liệu. Các phương án khác nhau có thể 
được thực hiện.  
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(11) 61018 
(21) 1-2018-04710 (51) 8 G06Q  20/04,  20/08, G07G  1/14, 

G06Q  20/40, H04L  9/32, G06Q  
20/38, H04W  4/00 

(22) 23.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/KR2017/003134     23.03.2017 (87) WO2017/164669 28.09.2017 
(30) 10-2016-0034851          23.03.2016      KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 
(72) Byoung-Joo KIM (KR), Tae-Gun PARK (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp cung cấp thông tin thanh toán 

trên thiết bị điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp thông tin thanh toán, ví dụ, sáng chế đề cập 

đến thiết bị cung cấp thông tin thanh toán bằng cách sử dụng bộ cảm biến, và phương 
pháp cung cấp thông tin thanh toán bằng cách sử dụng bộ cảm biến. Để làm được điều 
này, thiết bị điện tử, theo sáng chế, bao gồm mạch truyền thông thứ nhất, mạch truyền 
thông thứ hai, bộ cảm biến, và bộ xử lý, trong đó thiết bị điện tử này có thể thực hiện 
các bước: thu nhận động tác nhập của người dùng bằng cách sử dụng bộ cảm biến; thực 
hiện thao tác xác thực đối với thông tin nhập vào của người dùng; thu thông tin thanh 
toán từ thiết bị điện tử bên ngoài bằng cách sử dụng mạch truyền thông thứ nhất khi xác 
thực thành công; và xuất ra thông tin thanh toán thông qua mạch truyền thông thứ hai 
khi thu được sự kiện hoàn thành đối với động tác nhập của người dùng từ bộ cảm biến, 
bằng cách sử dụng bộ xử lý.  
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(11) 61019 
(21) 1-2018-04711 (51) 8 B62K  11/04, B62J  35/00, B62K  

19/30 
(22) 06.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/008705        06.03.2017 (87) WO2017/169532 05.10.2017 
(30) 201641011063            30.03.2016     IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) KIDA Shumpei (JP), SUZUKI Toshiya (JP), PALLA Ashutosh (IN), PHANI 

KRISHNA NUKALA Surya (IN), KAUL Deepak (IN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên bao gồm các khung đỡ đỡ bình nhiên 
liệu và yên của người lái xe, các khung đỡ (19) bao gồm: các đoạn đỡ bình (35, 36) đỡ 
bình nhiên liệu (13); đoạn đỡ yên xe (37) được bố trí bên dưới các đoạn đỡ bình (35, 36) 
để đỡ yên của người lái xe (14); các đoạn nối trước (33) được nối với ít nhất một bộ 
phận trong số ống đầu (15) và khung nghiêng xuống (16); và các đoạn nối sau (34) được 
nối với ít nhất mỗi cặp trong số cặp khung sau bên phải và bên trái (18) và khung ngang 
(42) bố trí giữa các khung sau (18). Các đoạn nối trước (33) và các đoạn nối sau (34) 
được bố trí bên dưới các đoạn đỡ bình (35, 36). Do vậy, có thể ngăn không cho tăng 
chiều cao của yên của người lái xe trong khi thể tích của khoảng trống bên dưới bình 
nhiên liệu được bảo đảm ở mức lớn. 
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(11) 61020 
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(22) 28.02.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/007721         28.02.2017 (87) WO2017/169456 05.10.2017 
(30) 2016-071527            31.03.2016     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.10.2018 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.,  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) MIYAZAKI Go (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên bao gồm bàn đạp phanh (44) kéo dài 
từ bộ phận hình trụ (65) theo cách để đi ra khỏi đường trục (Xis) và tạo ra bề mặt tiếp 
nhận bàn chân ở đầu mũi của nó, giá đỡ (54) có bộ phận trục (64) nhô vào trong từ bề 
mặt bên trong (54a) theo hướng chiều rộng xe và được gài vào trong bộ phận hình trụ 
(65) quay được quanh đường trục (Xis), và thành giữ (66) nối với bộ phận trục (64), bộ 
phận hình trụ (65) này được bố trí giữa thành giữ (66) và bề mặt bên trong (54a) theo 
hướng chiều rộng xe của giá đỡ (54). Bằng cách này, xe kiểu ngồi để chân hai bên mà 
trong đó bàn đạp phanh có thể được lắp dễ dàng với số lượng các bước làm việc giảm có 
thể được tạo ra. 
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(11) 61021 
(21) 1-2018-04787 (51) 8 A61M  35/00, B65D  83/00 

(22) 17.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/010919         17.03.2017 (87) WO2017/169901 05.10.2017 
(30) 2016-068755         30.03.2016      JP 
(71) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) KANESAKA, Naoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp phủ và công cụ phủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất hộp phủ có khả năng làm giảm lực va chạm mà được tạo ra bởi dung 
dịch thuốc khi hộp phủ được chuyển sang tư thế hướng xuống từ tư thế hướng lên. Cụ 
thể hơn, sáng chế đề xuất hộp phủ (10) mà bao gồm thành đáy (20), bộ phận thân (30), 
và bộ phận miệng (80). Bộ phận thân (30) bao gồm phần đế (40), phần đường kính giảm 
(50), phần xen giữa (60) mà được xen giữa giữa phần đường kính giảm (50) và bộ phận 
miệng (80), và phần cổ phía sau (70) mà nối liền phần xen giữa (60) và bộ phận miệng 
(80) ở vị trí mà đối diện với thành đáy (20) qua trục (A) của bộ phận miệng (80) theo 
hướng vuông góc với trục này (A). Bề mặt bên trong của đường biên phía bụng thứ nhất 
(31) ở giữa phần đế (40) và phần đường kính giảm (50) có dạng cong lồi ra ngoài. Bề 
mặt bên trong của đường biên phía bụng thứ hai (32) ở giữa phần đường kính giảm (50) 
và phần xen giữa (60) có dạng cong lồi vào bên trong. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến công cụ phủ (1). 
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(11) 61022 
(21) 1-2018-04792 (51) 8 B24B  37/28,  7/17,  41/06, G11B  

5/84, H01L  21/304 
(22) 31.03.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/013739         31.03.2017 (87) WO2017/171052 A1 05.10.2017 
(30) 2016-073512         31.03.2016      JP 

2016-073513         31.03.2016      JP 
(71) 1. HOYA CORPORATION  (JP) 

6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8347 Japan 
2. HOYA LAMPHUN LTD.  (TH) 
60/26, Moo 4 Tambol Banklang, Amphur Muang, Lamphun 51000 Thailand 

(72) PROMCHAI, Jaknarin (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Giá đỡ và phương pháp sản xuất tấm nền sử dụng giá đỡ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ với các tấm nền chất lượng cao có thể thu được với năng 
suất cao hơn so với phương pháp thông thường, và phương pháp để sản xuất tấm nền sử 
dụng giá đỡ này. 
Giá đỡ (104) theo sáng chế là giá đỡ để đánh bóng hoặc nghiền có lỗ giữ (122) để giữ 
tấm nền (ví dụ, tấm nền thủy tinh (102)). Các phần nhô (136) chứa thủy tinh là thành 
phần chính được bố trí trong ít nhất một phần của vùng của ít nhất một bề mặt của giá 
đỡ. 
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(11) 61023 
(21) 1-2018-04843 (51) 7 A61M  16/16 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2018 
(71) METRAN CO., LTD.  (JP) 

12-18, Kawaguchi 2-chome, Kawaguchi-shi, Saitama 3320015, Japan 
(72) NITTA Kazufuku (JP) 
(74) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
(54) Dụng cụ làm ẩm và thiết bị hỗ trợ hô hấp 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ làm ẩm (10) có thể dễ dàng kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm một 
cách độc lập, không phụ thuộc vào tốc độ dòng khí y tế được cung cấp; và thiết bị hỗ trợ 
hô hấp (1). Dụng cụ làm ẩm (10) được nối với thiết bị hỗ trợ hô hấp được tạo kết cấu để 
điều hòa hoặc hỗ trợ quá trình trao đổi khí của người sử dụng. Dụng cụ làm ẩm (10) 
được tạo kết cấu để bổ sung hơi ẩm vào khí được cấp từ nguồn khí ở dạng hạt mịn hoặc 
hơi nước. Dụng cụ làm ẩm (10) bao gồm chi tiết chứa dung dịch lỏng (80) được tạo kết 
cấu để chứa dung dịch lỏng chứa ít nhất nước, bộ phận tạo giọt phun mù rất mịn (70) 
được tạo kết cấu để tạo ra các giọt phun mù ở dạng hạt mịn chứa dung dịch lỏng, và chi 
tiết tích trừ nước (20) được kết cấu để tích trữ ít nhất một phần các giọt phun mù rất mịn 
này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2018 
(71) 1. Nguyễn Văn Chuyên  (VN) 

Khoa Vệ sinh quân đội, Học viện Quân y - số 160 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Văn Ba  (VN) 
Trung tâm ung bướu, bệnh viện quân y 103 - số 261 Phùng Hưng, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

3. Đỗ Như Bình  (VN) 
Học viện quân y - số 160 Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Văn Chuyên (VN), Hồ Anh Sơn (VN), Phạm Văn Thức (VN), Nguyễn Thị 
Minh Ngọc (VN) 

(54) Phương pháp xử lý nước sinh hoạt bị nhiễm asen và bể lọc nước 
sinh hoạt bị nhiễm asen nhờ sử dụng than hoạt tính từ cây 
thầu dầu. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước sinh hoạt bị nhiễm asen bao gồm các 
bước: phun nước thành các giọt mưa để loại bỏ thành phần chứa Fe và Mn; lọc các chất 
cặn, các chất kết tủa nhờ lớp cát mịn có độ dày khoảng 30cm; hấp thụ các thành phần 
kim loại nặng bao gồm asen bằng lớp than hoạt tính từ cây thầu dầu tía có độ dày 
khoảng 30cm; lọc các chất cặn, các chất kết tủa lần thứ hai nhờ lớp cát lớn có độ dày 
khoảng 10cm; cho nước đi quả lớp sỏi nhỏ có độ dày khoảng 10cm; và thu hồi nước đã 
được lọc sạch vào bể chứa để sử dụng. Sáng chế cũng đề cập đến bể lọc nước sinh hoạt 
bị nhiễm asen bao gồm lớp than hoạt tính (5) từ cây thầu dầu tía. 
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(11) 61025 
(21) 1-2018-04910 (51) 7 E04B  5/43 

(22) 02.11.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2018 
(75) Nguyễn Xuân Thủy  (VN) 

Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh 
(54) Bóng tạo rỗng cho sàn bê tông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bóng tạo rỗng cho sàn bê tông có dạng hình cầu bao gồm hai nửa 
bán cầu thứ nhất và thứ hai được ghép lại với nhau; trong đó, mỗi nửa bán cầu thứ nhất 
và thứ hai bao gồm: trụ rỗng được bố trí ở giữa và nhô lên so với mặt đáy của mỗi nửa 
bán cầu thứ nhất và thứ hai, sao cho khi hai nửa bán cầu ghép lại với nhau, các trụ rỗng 
này có thể gắn khớp với nhau; các rãnh tăng cứng được tạo đối xứng nhau quanh chu vi 
ngoài kéo dài từ trụ rỗng và được tạo nhô lên so với mặt đáy của mỗi nửa bán cầu thứ 
nhất và thứ hai, sao cho khi hai nửa bán cầu ghép lại với nhau, một trong hai rãnh tăng 
cứng có thể trượt trong rãnh tăng cứng còn lại; các gân tăng cứng được bố trí nhô ra 
ngoài so với bề mặt ngoài của mỗi nửa bán cầu thứ nhất và thứ hai, đầu cuối của gân 
tăng cứng cùng nằm trên mặt phẳng đáy của mỗi nửa bán cầu thứ nhất và thứ hai, sao 
cho khi hai nửa bán cầu ghép lại với nhau, mỗi cặp gân tăng cứng tạo với nhau thành 
một đường gân thẳng; các vấu kẹp được tạo nhô lên ở mặt trên của mỗi nửa bán cầu thứ 
nhất và thứ hai, mỗi vấu kẹp này có rãnh ở giữa để định vị bóng tạo rỗng vào kết cấu 
thép.  
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(11) 61026 
(21) 1-2018-04914 (51) 8 C10L  5/44,  9/08 

(22) 03.04.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/013990      03.04.2017 (87) WO2017/175733 12.10.2017 
(30) 2016-076441          06.04.2016      JP 
(71) UBE INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1978-96, Oaza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, Japan 
(72) HAYASHI, Shigeya (JP), AMANO, Hiroshi (JP), OOI, Nobuyuki (JP), HIRAIWA, 

Yuusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhiên liệu sinh khối dạng rắn và phương pháp sản xuất nhiên 

liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhiên liệu sinh khối dạng rắn, khi gặp nước mưa, có COD (nhu cầu 

oxy hóa học-Chemical Oxygen Demand) giảm trong nước thải và có đặc tính tan rã 
thấp, đồng thời ngăn làm tăng chi phí. Nhiên liệu sinh khối dạng rắn theo sáng chế thu 
được bằng cách đúc các hạt sinh khối đã nghiền, trong đó sự liên kết hoặc kết dính lẫn 
nhau giữa các hạt sinh khối đã nghiền được duy trì sau khi nhúng trong nước. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh khối dạng rắn. 
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(11) 61027 
(21) 1-2018-04915 (51) 8 C10B  53/02, F25D  7/00 

(22) 03.04.2017 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/JP2017/014002         03.04.2017 (87) WO2017/175737 12.10.2017 
(30) 2016-076234         06.04.2016      JP 
(71) UBE INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

1978-96, Oaza Kogushi, Ube-shi, Yamaguchi 755-8633, Japan 
(72) HAYASHI, Shigeya (JP), TANO, Tatsumi (JP), FUJIMOTO, Naohide (JP), MAKI, 

Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị làm nguội dùng cho sinh khối đã cacbon hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm nguội dùng cho sinh khối đã cacbon hóa bao gồm lò 
cacbon hóa (1) để thu được sinh khối cacbon hóa bằng cách cacbon hóa sinh khối đã 
đúc, phương tiện phân loại được bố trí ở phía sau của lò cacbon hóa để phân loại sinh 
khối đã cacbon hóa, và phương tiện làm nguội được bố trí ở phía sau của phương tiện 
phân loại để làm nguội sinh khối cacbon hóa đã được phân loại, trong đó sinh khối đã 
đúc thu được bằng cách đúc sinh khối thô đã nghiền và trong đó phương tiện làm nguội 
làm nguội sinh khối đã cacbon hóa bằng cách phun nước. 
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(11) 61028 
(21) 1-2018-04929 (51) 7 C07D  239/54, A61K  31/522, A61P  

31/14, B01J  31/24 
(62) 1-2016-01505   
(22) 15.07.2011 (43) 25.12.2018 
(86) PCT/US2011/044283       15.07.2011 (87) WO2012/009699 19.01.2012 
(30) 61/365,293            16.07.2010     US 

61/444,475            18.02.2011     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2016 
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY  (BM) 

c/o Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, 
Bermuda 

(72) SHEKHAR, Shashank (US), FRANCZYK, Thaddeus S. (US), BARNES, David M. 
(US), DUNN, Travis B. (US), HAIGHT, Anthony R. (US), CHAN, Vincent S. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất kháng virut và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất (a) hợp chất kháng virut và muối của nó, (b) quy trình điều chế hợp 
chất này và muối của nó, hữu ích để ức chế virut viêm gan C (Hepatitis C Virus - HCV) 
và (c) dược phẩm chứa hợp chất này hoặc muối của nó. Sáng chế còn mô tả (d) các chất 
trung gian hữu ích đề điều chế hợp chất theo sáng chế và muối của nó và (e) phương 
pháp sử dụng hợp chất theo sáng chế hoặc muối của nó và dược phẩm chứa hợp chất 
này. 
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(11) 61029 
(21) 1-2018-04975 (51) 7 B25H  1/16 

(22) 06.11.2018 (43) 25.12.2018 
(75) Nguyễn Nhơn Hòa  (AU) 

số 174 South Terrace, Bankstown NSW 2200, Australia 
(74) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn phòng Luật sư Hoàng Danh) 
(54) Giá đỡ vật liệu dạng tấm có thể điều chỉnh chiều cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giá đỡ có thể điều chỉnh độ cao cho thích hợp với chiều cao thao 
tác của người lao động. Giá đỡ theo giải pháp có dạng khung với các thanh hộp vuông 
hàn với nhau; khung có dạng như chữ Y lật ngược; phần chân đế của khung gồm bốn 
chân đế được bố trí theo hướng chéo về hai phía để tạo thế vững chắc cho khung, chân 
đế của giá đỡ có thể xếp gọn, giúp cho việc di chuyển giá đỡ đi bất cứ đâu; phần giữa 
của khung có thanh ngang để tạo vững chắc cho khung; phía trên của khung có cụm đỡ 
(1) có thể nâng lên hoặc hạ xuống để điều chỉnh độ cao của giá đỡ; cơ cấu điều chỉnh 
chiều cao cụm đỡ của giá đỡ gồm các chi tiết như càng khoá, chốt kéo, tay quay ... giúp 
cho người lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều độ cao khác nhau, tuỳ thuộc và độ 
cao cần thao tác.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
473 

Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
  
 
(11) 3955 
(21) 2-2017-00143 (51) 7 H02K 15/00, H01F 1/00 

(22) 26.05.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.05.2017 
(75) MING-CHANG LEE  (TW) 

No. 55, A.ly. 200, Ln. 2, Sec. 8, Yanping N. Rd., Shilin Dist., Taipei City, Taiwan. 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết cố định và máy quấn dây stato có chi tiết này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chi tiết cố định bao gồm: đế, bệ di động, hai phần tử đàn 
hồi, hai cột, hai phần mốc chuẩn, hai bộ trượt, và hai bộ dẫn hướng. Bệ di động bao gồm 
mặt lõm, và hai phần tử đàn hồi tách đế với bệ di động. Mỗi trong số hai cột dẫn hướng 
bệ di động di chuyển tương quan với đế. Mỗi trong số hai phần mốc chuẩn bao gồm 
phần cong thứ nhất, và mỗi bộ trượt bao gồm chi tiết trượt thứ nhất và chi tiết trượt thứ 
hai, chi tiết trượt thứ nhất có phần cong thứ hai, và chi tiết trượt thứ hai có phần cong thứ 
ba. Một trong số hai bộ dẫn hướng bao gồm chi tiết dẫn hướng thứ nhất và chi tiết dẫn 
hướng thứ hai mà được lắp đặt trên một cạnh của đế, và chi tiết dẫn hướng thứ nhất có 
kết cấu truyền động thứ nhất nối với chi tiết trượt thứ nhất, và chi tiết dẫn hướng thứ hai 
có kết cấu truyền động thứ hai nối với chi tiết trượt thứ hai. Giải pháp hữu ích còn đề 
cập đến máy quấn dây stato bao gồm: thân, hai hộp di động đối diện, hai hệ thống dẫn 
động, bộ công suất thứ nhất, và bộ công suất thứ hai. Chi tiết cố định được cố định trên 
mỗi trong số hai hệ thống dẫn động của máy quấn dây stato. 
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(11) 3956 
(21) 2-2017-00146 (51) 7 G06F  11/00 

(22) 02.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.06.2017 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Ngọc Thịnh (VN), Ngô Đức Minh (VN) 
(54) Giải pháp chống tấn công DDoS cho hệ thống chuyển mạch dựa 

trên openflow sử dụng phần cứng tái cấu hình 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống chuyển mạch dựa trên OpenFlow có khả năng 

phát hiện và ngăn chặn một số loại tấn công từ chối dịch vụ phân tán trong môi trường 
mạng tốc độ cao được thiết kế dựa trên phần cứng tái cấu hình. Hệ thống cho phép quản 
lý các phiên kết nối TCP dựa trên giao thức luồng mở (OpenFlow protocol) và có khả 
năng phát hiện, phát sinh cảnh báo tấn công mạng. Thêm vào đó, hệ thống hoạt động 
tách bạch giữa đường dữ liệu với đường điều khiển, giữa đường chuyển mạch và đường 
bảo mật, có khả năng cập nhật linh hoạt cho các bộ quét bảo mật ở thời gian thực mà 
không ảnh hưởng đến tính năng chuyển mạch. 
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(11) 3957 
(21) 2-2017-00149 (51) 7 H05B 37/02 

(22) 06.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2017 
(71) Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học  (VN) 

C6 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Đỗ Trọng Tấn (VN), Nguyễn Phương (VN), Phạm Đình Kha (VN), Nguyễn Trịnh 

Hoàng Anh (VN) 
(54) Hệ thống đèn LED chiếu sáng trong nuôi cấy mô 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống đèn LED chiếu sáng trong nuôi cấy mô bao gồm 
các đèn LED có bước sóng phù hợp (có đỉnh bước sóng trong khoảng: 620 nm - 660 nm 
(chip LED đỏ) và 425 nm - 465 nm (chip LED xanh)); thiết bị điều khiển trung tâm, kết 
nối các bóng tuýp LED, thu thập các dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cường độ 
sáng, từ đó điều khiển cường độ sáng, tỷ lệ ánh sáng đỏ:xanh, thời gian chiếu sáng phù 
hợp với sự phát triển của cây trong quá trình nuôi cấy mô; điện thoại thông minh kết nối 
đến thiết bị điều khiển trung tâm qua internet để giám sát và điều khiển trực tiếp hệ 
thống đèn LED qua điện thoại. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
476 

(11) 3958 
(21) 2-2017-00150 (51) 7 E04B  1/88 

(22) 07.06.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding  (VN) 

51 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Trí (VN) 
(54) Tấm cách nhiệt sử dụng vật liệu cách nhiệt kết hợp không khí 

theo nhiều lớp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm cách nhiệt sử dụng vật liệu cách nhiệt kết hợp không 

khí theo nhiều lớp, tấm cách nhiệt này được dùng cho các kho lạnh trong ngành kỹ thuật 
lạnh. Tấm cách nhiệt này có tính cách nhiệt tốt hơn tấm cách nhiệt thông thường hiện có 
trên thị trường nhờ lớp không khí không đối lưu ở giữa. 
Tấm cách nhiệt bao gồm phần tấm kim loại (1), lớp cách nhiệt (2), lớp không khí G) 
không đối lưu nhằm gia tăng tính cách nhiệt cho sản phẩm, lớp cách nhiệt (2), lớp kim 
loại (1). 
Lớp không khí không đối lưu có thể được kết hợp một lớp hoặc nhiều lớp tùy theo độ 
dày của tấm cách nhiệt. Ví dụ, tấm cách nhiệt 50 mm có một lớp không khí và hai lớp 
cách nhiệt, tấm cách nhiệt 75 mm có hai lớp không khí và ba lớp cách nhiệt... 
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(11) 3959 
(21) 2-2017-00157 (51) 7 A01K 67/00 

(22) 14.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2017 
(71) Viện tài nguyên và môi trường biển  (VN) 

Số 246 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 
(72) Nguyễn Xuân Thành (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giống ngán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất giống ngán bao gồm các bước: (i) Lựa chọn và 

nuôi vỗ ngán bố mẹ; (ii) Kích thích sinh sản và thu trứng; (iii) ấp nở, thu ấu trùng 
Veliger (ấu trùng chữ D); (iv) Ương nuôi các giai đoạn ấu trùng trôi nổi; (v) Ương nuôi 
ấu trùng giai đoạn xuống đáy; (vi) Ương nuôi giai đoạn ngán giống cấp 1; và (vii) thu 
hoạch và vận chuyển con giống cấp 1.  
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(11) 3960 
(21) 2-2017-00158 (51) 7 B23F  23/00,  23/02,  5/04, B24B  

53/075 
(22) 15.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2017 
(71) CHOU YEH INVESTMENT CO., LTD.  (TW) 

No. 8, Aly. 8, Ln. 554, Sec. 1, Wunsian Rd., Tainan City, Taiwan 
(72) Kuo-Liang TANG (TW), Tso-Hsun PANG (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị gia công quay 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị gia công quay bao gồm cụm khung (2), cơ cấu 
nâng (3) và cơ cấu gia công (4). Cơ cấu nâng (3) được gắn vào cụm khung (2), và bao 
gồm chân đế (31) di chuyển được theo hướng trên dưới, và cụm nâng (32) ghép với chân 
đế (31), và hoạt động được để di chuyển chân đế (31) theo hướng trên dưới. Cơ cấu gia 
công (4) bao gồm đế quay (41), cụm truyền động (42) gắn trên chân đế (31), và truyền 
động quay đế quay (41) quanh trục quay (10), và ít nhất hai máy sửa chữa (43). Đế quay 
(41) có ít nhất hai phần gắn (411) bố trí để lần lượt gắn ít nhất hai máy sửa chữa (43). 
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(11) 3961 
(21) 2-2017-00161 (51) 7 B32B  7/00 

(22) 19.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2017 
(71) TRANSART GRAPHICS CO., LTD.  (TW) 

No. 6, Road 12, Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan 
(72) LEE, Yu-Pei (TW) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Miếng dính điện phát quang 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến miếng dính điện phát quang có giấy tan trong nước (10), 
lớp dính (20), lớp hồ dẫn điện bằng bạc (30), lớp điện môi (40), lớp phát sáng (50), lớp 
dẫn trong suốt (60), lớp phủ sạch (70), và lớp lót tháo rời (80). Giấy tan trong nước (10) 
được phủ bằng keo tan trong nước. Lớp dính (20) được tạo ra trên bề mặt của giấy tan 
trong nước để dính vào đồ vật. Lớp hồ dẫn điện bằng bạc (30) được tạo ra trên bề mặt 
của lớp dính (20). Lớp điện môi (40) được tạo ra trên bề mặt của lớp hồ dẫn điện bằng 
bạc (30). Lớp phát sáng (50) được tạo ra trên bề mặt của lớp điện môi (40). Lớp dẫn 
trong suốt (60) được tạo ra trên bề mặt của lớp phát sáng (50). Lớp phủ sạch (70) được 
tạo ra trên bề mặt của lớp dẫn trong suốt (60). Lớp lót tháo rời (80) được tạo ra trên bề 
mặt còn lại của giấy tan trong nước (10). 
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(11) 3962 
(21) 2-2017-00169 (51) 7 A43D 11/12 

(22) 21.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2017 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW), Hsin-Ming TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khuôn nhiệt 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị khuôn nhiệt bao gồm bộ phận khuôn ép (5), bộ 
phận dẫn nhiệt (6), bộ phận gia nhiệt (7), và bộ phận điều khiển (9). Bộ phận khuôn ép 
(5) bao gồm khối khuôn ép đàn hồi (51) có hai phần cánh được đặt cách nhau (511) và 
phần cong (512). Bộ phận dẫn nhiệt (6) bao gồm các khối dẫn nhiệt thứ nhất, thứ hai và 
thứ ba (61, 62, 63), ít nhất một lỗ ghép thứ nhất (611) được tạo nên trong khối dẫn nhiệt 
thứ nhất (61), ít nhất một lỗ ghép thứ hai (621) được tạo nên trong khối dẫn nhiệt thứ hai 
(62), và ít nhất một lỗ ghép thứ ba (631) được tạo nên trong khối dẫn nhiệt thứ ba (63). 
Các khối dẫn nhiệt thứ nhất, thứ hai và thứ ba (61, 62, 63) được lắp tương ứng vào các 
phần cánh (511) và phần cong (512). Bộ phận gia nhiệt (7) bao gồm các chi tiết gia 
nhiệt (71) được bố trí tương ứng trong các lỗ ghép thứ nhất, thứ hai và thứ ba (611, 621, 
631). Bộ phận điều khiển (9) bao gồm bộ điều khiển thứ nhất được nối điện với các chi 
tiết gia nhiệt (71) được bố trí ở các lỗ ghép thứ nhất và thứ hai (611, 621), và bộ điều 
khiển thứ hai (92) được nối điện với các chi tiết gia nhiệt (71) được bố trí ở lỗ ghép thứ 
ba (631). 
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(11) 3963 
(21) 2-2017-00171 (51) 7 A47J  31/00 

(22) 23.06.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.06.2017 
(75) WEI-HSIANG HSU  (TW) 

No.95, Shangdun Rd., Xitun Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tự động pha sẵn và bọc kín đồ uống 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị tự động pha sẵn và bọc kín đồ uống bao gồm: bộ 
phận cấp phối (10), bộ phận đặt hàng (50), bộ phận chuẩn bị nguyên liệu (20), bộ phận 
cốc uống (30), bộ phận bảo quản (40), bộ phận cho gia vị (60), bộ phận khuấy (70), và 
bộ phận đóng nắp tự động (80). Bộ phận cấp phối (10) gồm có ray (11) mà trên đó khu 
vực thả (12), khu vực cung cấp nguyên liệu (13), khu vực tạo hương vị thứ nhất (14), 
khu vực trộn thứ nhất (15), khu vực đóng gói (16), và khu vực bán hàng (17) được bố trí. 
Bộ phận đặt hàng (50) gồm có màn hình hiển thị (51) và bộ điều khiển trung tâm (52). 
Bộ phận chuẩn bị nguyên liệu (20) gồm có dụng cụ điều khiển tự động (21) và nhiều 
bình chứa (23). Bộ phận cốc uống (30) gồm có nhiều giá đựng cốc (31) và cốc uống 
(32). Bộ phận bảo quản (40) gồm có nhiều bình bảo quản (41) và van điều khiển (42). 
Bộ phận cho gia vị (60) gồm có nhiều thùng gia vị thứ nhất (61) và thùng gia vị thứ hai 
(62). Bộ phận khuấy (70) gồm có máy trộn thứ nhất (71) và chi tiết động lực thứ nhất 
(73). Bộ phận đóng nắp tự động (80) gồm có máy đóng kín (81). 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
482 

(11) 3964 
(21) 2-2017-00188 (51) 7 B62B  1/00 

(22) 11.07.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 106207964            03.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2017 
(71) BEST CADDY CO., LTD.  (TW) 

1F, No. 321, Sec. 1, Chung Shan Rd., Da Hu Village, Hu Nei Dist., Kaohsiung City, 
Taiwan 

(72) Chung-Shiu SU (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Xe đẩy tay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe đẩy tay bao gồm thân chính xe đẩy và cụm điều khiển. Cụm 
điều khiển bao gồm phần cần, móc cài, và chi tiết co giãn. Phần cần được dịch chuyển 
so với thân chính xe đẩy giữa vị trí gấp và vị trí được mở ra. Móc cài được nối kiểu xoay 
với phần cần. Chi tiết co giãn được nối với phần cần và móc cài để tạo ra lực co giãn đối 
với móc cài để đặt được ở vị trí cài được xác định trước. Khi phần cần được dịch chuyển 
so với thân chính xe đẩy về phía vị trí được mở ra, móc cài được xoay để khớp với phần 
khớp của thân chính xe đẩy. 
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(11) 3965 
(21) 2-2017-00267 (51) 7 B65D  6/16 

(22) 30.08.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 106208392            09.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2018 
(75) CHOU, CHI-MING  (TW) 

7F., No.6-1, Ronghua 3rd Rd., Beitou Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp gấp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hộp gấp bao gồm tấm đáy hình đa giác, tấm mặt và tấm 
sau kéo dài từ mép mặt trước và mép sau của tấm đáy hình đa giác, tương ứng, ít nhất 
một tấm bên kéo dài từ mỗi mép bên trong số các mép bên của tấm đáy hình đa giác. 
Miếng định vị gấp được kéo dài từ mép ngoài của mỗi tấm trong số tấm trước mặt và 
tấm sau. Tấm gia cường thứ nhất được gắn vào và được nối vào miếng định vị. Miếng 
gấp được kéo dài từ mép ngoài của tấm bên. Miếng gấp được được gấp và được dính 
bám vào bề mặt phía trong của tấm bên. Tấm gia cường thứ hai được bố trí giữa miếng 
gấp được và tấm bên. Các tấm gia cường tương ứng được nối vào miếng định vị và 
miếng gấp được để gia cường độ bền của tấm trước mặt, tấm sau và tấm bên của hộp 
gấp. Bằng cách kéo dài các tấm gia cường, độ ổn định kết cấu của hộp gấp có thể được 
duy trì khi hộp gấp được sản xuất ra với bìa cứng mỏng và lượng vật liệu cần thiết để tạo 
ra bìa cứng được làm giảm. 
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(11) 3966 
(21) 2-2017-00393 (51) 7 A01K  61/00,  67/02,  67/027 

(22) 12.12.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2017 
(71) Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế  (VN) 

Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Quang Linh (VN), Nguyễn Văn Khanh (VN), Trần Vinh Phương (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giống cá Dìa (Siganus guttatus bloch, 1787) 

theo phương pháp bán tự nhiên 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất giống cá Dìa (Siganus guttatus bloch, 

1787) theo phương pháp bán tự nhiên bao gồm các bước: (a) tuyển chọn cá bố mẹ; (b) 
nuôi vỗ cá bố mẹ, (c) kích thích sinh sản tự nhiên; (d) ương nuôi cá bột lên cá hương, và 
(e) ương nuôi cá hương lên cá giống; khác biệt ở chỗ bước (a) cá Dìa bố mẹ được tuyển 

chọn có trọng lượng 400-600gram/con, tuổi cá  2+, tỷ lệ cá đực:cá cái là 1:1, bước (b) 
cá được cho ăn kết hợp giữa thức ăn tươi sống và thức ăn công nghiệp, bước (c) cá Dìa 
bố mẹ thành thục sinh dục được kích thích đẻ một cách tự nhiên, bước (d) cá bột được 
ương nuôi trong bể composit hoặc bể xi măng đã được gây màu nước, trong thời gian 
ương nuôi 20 ngày, cá sử dụng các loại thức ăn được cung cấp kết hợp với thức ăn tự 
nhiên trong bể ương nuôi, và bước (e) cá Dìa hương được ương nuôi trong ao lót bạt 
hoặc ao đất đã được gây màu nước, trong thời gian ương nuôi 30 ngày, cá sử dụng thức 
ăn được bổ sung là thức ăn tươi sống, thức ăn công nghiệp và thức ăn tự nhiên trong ao 
ương nuôi, cá Dìa giống cung cấp cho việc nuôi thương phẩm có chiều dài 2-3 cm.  
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(11) 3967 
(21) 2-2017-00394 (51) 7 A01K  61/00,  67/02,  67/027 

(22) 12.12.2017 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2017 
(71) Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế  (VN) 

Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(72) Nguyễn Quang Linh (VN), Lê Thị Như Phương (VN), Nguyễn Văn Khanh (VN), Trần 

Vinh Phương (VN) 
(54) Quy trình sản xuất giống cá Căng Terapon jarbua (Forsskal, 

1775) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất giống cá Căng (Terapon jarbua 

Forsskal, 1975) bao gồm các bước: (a) tuyển chọn cá bố mẹ; (b) nuôi vỗ cá bố mẹ; (c) 
kích thích sinh sản nhân tạo; (d) ương nuôi cá bột lên cá hương; và (e) ương nuôi cá 
hương lên cá giống; khác biệt ở chỗ bước (a) cá đực có trọng lượng 100-200gram/con, 
cá cái có trọng lượng 200-400gram/con, tỷ lệ cá đực:cá cái là 1:2, bước (b) cá đực và cá 
cái được bố trí nuôi vỗ trong các lồng khác nhau, với mật độ 2-3kg cá/m3, cá được cho 
ăn cá tươi xen kẽ với mực tươi, bước (e) cá bố mẹ được tuyển chọn tham gia sinh sản với 

tỷ lệ cá đực:cá cái là 1:2, liều lượng kích dục kích thích cá sinh sản là 70g LHRH-A3 + 
4mg DOM cho 1kg cá cái, liều lượng đối với cá đực bằng 1/2 liều kích dục dành cho cá 
cái, bước (d) cá bột được ương nuôi trong bể composit hoặc bể xi măng kích thước từ 5-
10m3 với mật độ 20-30 con/lít, trong thời gian 18-20 ngày, thức ăn sử dụng là tảo 
Chlorella sp., tảo Nanochloropsis, luân trùng Brachiunus rotudifordiformis, artemia, và 
bước (e) cá hương được ương nuôi trong bể composit hoặc bể xi măng có thể tích 20-
50m3, với mật độ 1000-1500 con/m3, trong thời gian 20 ngày, thức ăn sử dụng là artemia 
và thức ăn tổng hợp có hàm lượng protein >45%, cá Căng giống cung cấp cho việc nuôi 
thương phẩm có chiều dài 2-2,5cm.  
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(11) 3968 
(21) 2-2018-00051 (51) 7 F16K  21/00,  21/04 

(22) 12.02.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106208885            20.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2018 
(71) SUNWORLD MOTO INDUSTRIAL CO., LTD.   (TW) 

1F, No.132, Zhengnan 1st St., Yongkang Dist., Tainan City 710, Taiwan  
(72) Yeh, Hsin-Cheng  (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu đĩa van của khung điều chỉnh van của xe môtô 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu đĩa van của khung điều chỉnh van của xe môtô bao 
gồm cụm chi tiết cố định thứ nhất, cụm chi tiết cố định thứ hai, và đĩa van. Cụm chi tiết 
cố định thứ nhất được bố trí chủ chốt trong, và ở một đầu của mặt cắt ngang của, chân 
van nạp không khí. Cụm chi tiết cố định thứ hai được bố trí chủ chốt trong, và ở đầu đối 
diện của mặt cắt ngang của, chân van nạp không khí. Đĩa van có hai đầu đối diện được 
cố định tương ứng vào cụm chi tiết cố định thứ nhất và cụm chi tiết cố định thứ hai. Khi 
được xoay theo hướng thứ nhất bằng bộ điều khiển, thì cụm chi tiết cố định thứ nhất 
xoay đĩa van và cụm chi tiết cố định thứ hai mở chân van nạp không khí. Khi được xoay 
tiếp theo hướng thứ hai đối diện bởi bộ điều khiển, cụm chi tiết cố định thứ nhất làm 
quay đĩa van và cụm chi tiết cố định thứ hai làm đóng chân van nạp không khí. 
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(11) 3969 
(21) 2-2018-00061 (51) 7 A47H 11/06, E06B 09/44 

(22) 27.02.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 106208324            09.06.2017     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2018 
(71) MY HOME GLOBAL COMPANY   (TW) 

No. 289, Guozun Rd., ErShui Township, ChangHua County, Taiwan 
(72) Ju-Huai Chen  (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị cuộn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cuộn dùng cho mành che kiểu trục lăn bao gồm 
giá đỡ phía bên (1), bộ phận tự khóa (2) và môđun bánh xe hồi trả (3). Bộ phận tự khóa 
được lắp trong giá đỡ phía bên và bao gồm ít nhất một chi tiết đỡ (21) và ít nhất một chi 
tiết chặn (22). Môđun bánh xe hồi trả được lắp trong giá đỡ phía bên và bao gồm bánh 
xe hồi trả (31), bánh xe cuộn (32) và lò xo lá xoắn ốc (33) được kéo căng giữa bánh xe 
hồi trả và bánh xe cuộn. Lò xo lá xoắn ốc có đầu phía xa (331) được kết nối với bánh xe 
cuộn và được bố trí với phần khóa (332) mà di chuyển được để khóa ít nhất một chi tiết 
chặn. 
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(11) 3970 
(21) 2-2018-00202 (51) 7 B63B 35/44 

(22) 18.06.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201720738109.4            23.06.2017     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2018 
(71) SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.  (CN) 

No.1699 Xiyou Rd., New & High Technology Industrial Development Zone, Hefei, 
Anhui 230088, P. R. China 

(72) WANG, Yukun (CN), XIAO, Fuqin (CN), WU, Hao (CN), WU, Bin (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(54) Kết cấu đỡ nổi trên mặt nước dùng cho tấm pin quang điện lớp 

chặn 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới kết cấu đỡ nổi trên mặt nước dùng cho tấm pin quang điện 

lớp chặn. Kết cấu đỡ nổi trên mặt nước này là kết cấu hộp kín có phần bên trong rỗng, 
và có chi tiết thông khí không thấm nước mà nhờ đó hốc của kết cấu đỡ nổi trên mặt 
nước nối thông với không khí bên ngoài. Cách bố trí của kết cấu thông khí không thấm 
nước cho phép nối thông giữa phần bên trong của kết cấu đỡ nổi trên mặt nước và không 
khí bên ngoài. Do đó, áp suất không khí bên trong và bên ngoài kết cấu đỡ nổi trên mặt 
nước luôn bằng nhau, và thậm chí với nhiệt độ xung quanh thay đổi, chênh lệch áp suất 
không khí không thể xuất hiện giữa không khí bên trong kết cấu đỡ nổi trên mặt nước và 
không khí bên ngoài kết cấu đỡ nổi trên mặt nước. Như vậy, vấn đề tồn tại trong kết cấu 
đỡ nổi trên mặt nước thông thường được giải quyết một cách hữu hiệu, và sự ổn định 
hình dạng của kết cấu đỡ nổi trên mặt nước được đảm bảo.  
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(11) 3971 
(21) 2-2018-00239 (51) 7 C02F 3/00, 3/30, 9/00 

(22) 13.07.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.07.2018 
(75) Nguyễn Như Thanh   (VN) 

P 1007, CC VNT 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(54) Phương pháp và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt bao gồm các bước: 

i) xử lý sơ bộ nước thải đen, ii) xử lý nước thải xám, iii) trộn và điều hòa nước thải đen 
và nước thải xám sau xử lý sơ bộ, iv) xử lý nước thải thu được ở bước iii) bằng cách kết 
hợp phương pháp sinh học hiếu khí, thiếu khí, kỵ khí, xử lý mùi trong bể sâu rồi làm 
lắng.  
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt theo quy 
trình trên bằng cách kết hợp giữa quá trình xử lý sinh học hiếu khí, thiếu khí với kỵ khí 
được sử dụng trong quy trình nêu trên với chi phí vận hành thấp, có khả năng xử lý được 
nước thải có mức độ ô nhiễm cao.  
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(11) 3972 
(21) 2-2018-00248 (51) 7 C02F 3/00, 3/30, 9/00 

(22) 18.07.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.07.2018 
(75) Nguyễn Như Thanh   (VN) 

P 1007, CC VNT 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(54) Phương pháp và hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xử lý nước thải chế biến thủy sản bao gồm 

các bước: i) thu gom nước thải, ii) xử lý sơ bộ bằng bể tuyển nổi hòa khí và bể điều hòa, 
iii) xử lý sinh học phần nước thu được ở bước ii) bằng cách bơm nước vào ngăn lắng của 
bể sâu, sau đó phần nước này đi xuống phía dưới và được trộn với một phần nước thải từ 
ngăn nổi của bể sâu này chảy qua đồng thời được sục khí tại một độ sâu nhất định, phần 
nước đi xuống đáy bể lắng sẽ bắt đầu đi lên theo ngăn nổi được gắn máy thổi khí tại một 
độ sâu nhất định, và iv) lắng phần nước thu được ở ngăn nổi đã được xử lý ở bước iii).  
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến hệ thống xử lý nước thải thủy sản để thực 
hiện quy trình nêu trên.  
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(11) 3973 
(21) 2-2018-00268 (51) 7 A61K 36/537 

(22) 31.07.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.07.2018 
(75) Nguyễn Hữu Tùng   (VN) 

Khoa Y Dược, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(54) Quy trình chiết xuất đan sâm (Salvia Miltiorrhiza) để tạo ra 
cao giàu tanshinon có tác dụng chống ung thư và sản phẩm 
cao thu được từ quy trình này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình chiết xuất đan sâm (Salvia Miltiorrhiza) để tạo ra 
cao giàu tanshinon có tác dụng chống ung thư bao gồm các bước: xử lý, kiểm nghiệm 
dược liệu; chuẩn bị nguyên liệu, dung môi; xử lý dụng cụ; công đoạn chiết cồn; có 
thành dịch lỏng; công đoạn loại tạp thô, công đoạn cô, sấy, kiểm nghiệm cao giàu 
tanshinon; đóng gói và bảo quản. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến sản phẩm cao giàu 
tanshinon thu được từ quy trình chiết xuất đan sâm (Salvia Miltiorrhiza) này.  
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(11) 3974 
(21) 2-2018-00304 (51) 7 C06B  31/28,  47/00,  47/14 

(22) 15.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.11.2018 
(71) Công ty Cổ phần Kinh tế Kỹ thuật   (VN) 

Số 8 Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Mạnh Hùng  (VN), Nguyễn Công Hòe  (VN), Nguyễn Đình Bình  (VN), Nguyễn 

Thị Kim Ngân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nhũ tương nền 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp tạo ra nhũ tương nền để sản xuất thuốc nổ 
nhũ tương, phương pháp này bao gồm các bước: khởi động các thiết bị phụ trợ; chuẩn bị 
và định lượng các nguyên liệu pha dầu; chuẩn bị và định lượng các nguyên liệu pha 
nước; nạp nguyên liệu pha dầu vào bộ phận tạo nhũ để tạo hỗn hợp pha dầu với tỷ lệ xác 
định thứ nhất; nạp nguyên liệu pha nước chứa muối amoni nitrat, chất ổn định pH và 
nước vào bộ phận hòa tan để tạo hỗn hợp pha nước với tỷ lệ xác định thứ hai mà lớn hơn 
tỷ lệ xác định thứ nhất; và bơm hỗn hợp pha nước từ bộ phận chứa vào bộ phận tạo nhũ 
ở nhiệt độ và áp suất thổi khí xác định để tạo thành nhũ tương nền kiểu nước trong dầu. 
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(11) 3975 
(21) 2-2018-00321 (51) 7 E03F  5/00,  5/04,  5/10,  7/00,  7/04 

(22) 27.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2018 
(71) Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lâm  (VN) 

Thôn Thọ Lâm, xã Hiệp Hòa Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.  
(72) Phan Gia Hùng (VN) 
(54) Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi, ngăn triều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống hố ga thu nước và ngăn mùi, ngăn triều bao gồm 
hố ga thu nước (1) thu gom nước mưa trên mặt đường, vía hè được nối với hố ga ngăn 
mùi, ngăn triều (2) lắp đặt ở dưới lòng đường bằng ít nhất một đường ống dẫn (3). Hố ga 
ngăn mùi, ngăn triều (2) được lắp tấm phai chặn (2.4) chia lòng hố ga ngăn mùi, ngăn 
chiều (2) thành hai phần là phần thu nước (2.5) và phần ngăn mùi, thoát nước (2.6), tấm 
phai chặn (2.4) được lắp ghép vào các rãnh (2.7) ở giữa chạy từ trên xuống của các 
thành này, sao cho đáy tấm phai chặn (2.4) cách đáy hố ga một khoảng cách định trước, 
và luôn thấp cao trình đáy các lỗ chờ (2.2, 2.3) một khoảng cách định trước phía, trên hố 
ga ngăn mùi, ngăn triều được lắp đặt ít nhất một tấm đan (2.6). Khác biệt ở chỗ, van một 
chiều (3.1) có dạng tấm chắn được lắp vào thành trong ngay phía trên của các lỗ chờ 
(2.2) bằng khớp bản lề (3.2), sao cho van một chiều (3.1) đặt khít vào dầu ra của ống 
dẫn (3).  
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(11) 3976 
(21) 2-2018-00334 (51) 7 C12N 1/00 

(22) 29.08.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2018 
(71) Viện Công nghiệp thực phẩm   (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
(72) Vũ Nguyên Thành  (VN), Đinh Thị Mỹ Hằng  (VN), Nguyễn Thanh Thủy  (VN), Đặng 

Thị Kim Anh  (VN), Cao Xuân Bách  (VN) 
(54) Chủng nấm men Pichia pastoris sinh tổng hợp sucroza 

isomeraza ứng dụng trong sản xuất isomaltuloza từ đường 
mía. 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng nấm men Pichia pastoris X33 có khả năng sinh tổng 
hợp enzym sucroza isomeraza được tạo ra bằng công nghệ ADN tái tổ hợp. Chủng nấm 
men này chứa đoạn gen mã hóa enzym sucroza isomeraza có nguồn gốc thu được từ các 
chủng vi khuẩn Klebsiella sp. ISB8, Kosakonia sp. ISB10, và Klebsiella singaporensis 
ISB36 được phân lập tại Việt Nam.  
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(11) 3977 
(21) 2-2018-00351 (51) 7 A61K 33/26, 33/38, 36/00 

(22) 12.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.09.2018 
(71) Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam   (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  

(72) Trần Đại Lâm  (VN), Lê Thế Tâm  (VN), Nguyễn Xuân Phúc  (VN) 
(54) Quy trình tạo ra hệ dẫn thuốc (CUR) NANO Fe3O4/CS, (CUR) NANO 

Ag/CS 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tạo ra hệ dẫn thuốc (Cur) nano Ag/CS, (Cur) 

Fe3O4/CS, trên cơ sở áp dụng cấu trúc polyme thiên nhiên làm chất mang thuốc ung thư 
giải phóng chậm có nguồn gốc thiên nhiên kết hợp hạt nano để gia tăng hoạt tính điều 
trị của thuốc, tăng hướng đích, dẫn truyền thuốc và làm giảm độc hại của liệu pháp. Quy 
trình này bao gồm các công đoạn tạo hệ dẫn thuốc nano Fe3O4/CS, Ag/CS và tải 
curcumin lên hệ dẫn thuốc. Sản phẩm thu được từ quy trình theo giải pháp hữu ích cho 
thấy những tác dụng hiệp đồng trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư, nâng cao hơn nữa 
hiệu lực tác động lên các tế bào ung thư.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
496 

(11) 3978 
(21) 2-2018-00364 (51) 7 A63F 9/00 

(22) 19.09.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2018 
(71) Công ty TNHH Công nghệ Kodimo   (VN) 

13 Đường 35, KP 02, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tống Vũ Thân Dân  (VN) 
(54) Đồ chơi lắp ráp hình khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ đồ chơi lắp ráp hình khối giúp trẻ em học lập trình, tiếp cận các 
khái niệm trong tư duy, giải quyết vấn đề có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và tiết kiệm 
chi phí. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đăng ký sử dụng công nghệ kết nối 
không dây và ưu tiên sử dụng công nghệ giao tiếp tầm ngắn NFC hoặc RFID bao gồm 
các phần chính sau: bộ quét (1); các khối lệnh (2), trong đó bao gồm: khối lệnh bắt đầu 
(2A), khối lệnh kết thúc (2C), các khối lệnh điều chỉnh đa nhiệm (2B); đối tượng điều 
khiển (3) và các mạch tính hợp công nghệ kết nối không dây (4) được tích hợp sẵn trong 
từng khối lệnh (2), bộ quét (1), và đối tượng điều khiển (3) một cách độc lập. 
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(11) 3979 
(21) 2-2018-00389 (51) 7 C12N  1/02, C12Q  1/68 

(22) 03.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.10.2018 
(71) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Kim Cúc  (VN), Vũ Thị Thu Huyền  (VN), Phạm Việt Cường  (VN), Trần 
Thị Hồng  (VN), Lê Thị Hồng Minh  (VN), Tôn Thất Hữu Đạt  (VN), Nguyễn Thị 
Phương Hoa  (VN), Nguyễn Mai Anh  (VN) 

(54) Trình tự nucleotit được phân lập mã hóa protein ức chế 
proteaza PI-QT2 và quy trình sản xuất protein này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nucleotit được phân lập mã hóa protein ức chế proteaza PI-
QT2, trong đó nucleotit này có trình tự nêu trong SEQ ID NO.1 được nhân dòng trong tế 
bào E. coli tái tổ hợp và chủng E. coli này được lưu giữ tại Viện Hóa sinh biển với số 
lưu giữ E. coli (PI-QT2). Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến quy trình sản xuất protein 
ức chế proteaza PI-QT2 bao gồm các bước: a) tạo vectơ tái tổ hợp; b) thu vi khuẩn tái tổ 
hợp; c) cảm ứng biểu hiện protein ức chế proteaza; d) phá vỡ tế bào nuôi cấy; và e) thu 
hồi protein ức chế proteaza PI-QT2. Quy trình theo giải pháp cho phép sản xuất được 
protein ức chế proteaza làm nguyên liệu để phát triển sản phẩm hỗ trợ phòng chống các 
bệnh liên quan đến proteaza.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
498 

(11) 3980 
(21) 2-2018-00396 (51) 7 E02C  1/126, E03C  1/26,  1/262,  

1/28, E03F  7/06 
(22) 08.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.10.2018 
(71) Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Toàn Diện   (VN) 

Số 39, xóm Mỹ, Khê Tang, Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Ngọc Chung  (VN), Phạm Thị Hường  (VN) 
(54) Phễu thoát nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất đến phễu thoát nước, ngoài tác dụng thoát nước, chống mùi 
còn có tác dụng ngăn nước tràn ngược. Phễu thoát nước theo giải pháp hữu ích bao gồm 
tám chi tiết: nắp chắn rác 11, ốc xoáy 12, long đen 13, doăng 14, quả phao 15, cút nối 
16, phần thân trên phễu 17 và phần thân dưới phễu 18. Phễu thoát nước có thể chế tạo 
bằng nhựa, kim loại, compossite, .v.v. 
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(11) 3981 
(21) 2-2018-00424 (51) 7 C07C  29/74,  29/76,  29/80 

(22) 22.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2018 
(71) Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 

Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Thanh Hải (VN), Nguyễn Minh Đăng (VN), Lâm Thị Tho 

(VN) 
(54) Quy trình tái chế dung môi isopropanol thải của ngành công 

nghiệp điện tử 
 (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình tái chế dung môi isopropanol (IPA) thải trong 

ngành công nghiệp điện tử có mùi khó chịu, chứa các tạp chất bao gồm nước, các chất 
hoà tan, cặn cơ học và các tạp chất tương tự khác, bao gồm ba giai đoạn: chưng cất, hấp 
phụ-giải hấp phụ và xử lý mùi, được xử lý nối tiếp nhau có vai trò hỗ trợ để xử lý triệt 
để mùi và loại bỏ các thành phần hoà tan trong dung môi như hydrocacbon thơm, este, 
polyme và các thành phần tương tự khác, nhằm thu được dung môi tinh khiết có nồng 
độ lớn hơn hoặc bằng 99,7% chỉ chứa nước và IPA. 
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(11) 3982 
(21) 2-2018-00426 (51) 7 E02B 3/06 

(22) 23.10.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.10.2018 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện phá sóng chồng ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lĩnh vực xây dựng các công trình bảo vệ bờ và đê biển cụ 
thể là sử dụng ít nhất hai cấu kiện được cấu tạo chồng ghép lên nhau và liên kết theo cả 
chiều ngang và chiều dọc công trình, lắp đặt tại các đê biển, bờ để gia cố bảo vệ bờ 
chống sạt lở xói mòn mỗi cấu kiện bao gồm hai phần có đạng khối rỗng bằng bê tông 
liền khối tạo phần mặt trước, phần mặt sau, phần mặt trái, phần mặt phải, riêng phần 
mặt trên và mặt đáy để hở, góc tiếp xúc giữa các cạnh và thành bên được vát góc hoặc 
bo tròn; cấu kiện đốt trên bố trí đai neo cọc, phần thể tích bên trong cấu kiện đốt trên 
được thiết kế vách gia cường, phần cấu kiện đốt trên và cấu kiện đốt dưới được liên kết 
với nhau bằng khớp nối. 
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(11) 3983 
(21) 2-2018-00436 (51) 7 C12N  15/11, C12Q  1/68 

(22) 31.10.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2-2018-109            11.04.2018    VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2018 
(71) 1. Đỗ Như Bình  (VN) 

Số 27, ngõ 4 Trần Phú, tổ 1, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

2. Trần Viết Tiến  (VN) 
P2004B, chung cư Newskyline, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

3. Nguyễn Văn Ba  (VN) 
Phòng T2002, chung cư Hancorp plaza, 72T Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đỗ Như Bình (VN), Lê Văn Nam (VN), Lê Quang Hòa (VN), Nguyễn Thành Trung 
(VN) 

(54) Quy trình realtime RT-PCR định lượng HBV-ARN trong huyết 
thanh bệnh nhân nhiễm virut viêm gan B mạn tính 

  (57)     Quy trình RT-PCR định lượng HBV-ARN huyết thanh bệnh nhân nhiễm virut viêm gan 
B mạn tính bao gồm các bước như sau: tạo gen pregenomic ARN (không phải phân tử 
ARN hoàn chỉnh) của HBV bằng kĩ thuật phiên mã in vitro và thiết lập quy trình một 
bước realtime RT - PCR (onestep realtime RT - PCR) sử dụng pgARN làm panel mẫu 
chuẩn định lượng HBV-ARN máu ngoại vi.  
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(11) 3984 
(21) 2-2018-00450 (51) 7 E02B  13/00 

(22) 06.11.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2018 
(71) Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường  (VN) 

165/2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Xuân Quang (VN), GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh (VN), Ths. Trần Hưng (VN), Ths. Lê 

Thế Hiếu (VN), Ths. Phạm Thanh Bình (VN) 
(54) Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa mùa vùng đồng bằng 

sông Hồng, tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình kỹ thuật tưới lúa vụ Mùa vùng đồng bằng sông 

Hồng tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính bao gồm các bước:  
- Chuẩn bị lắp đặt ống quan sát mực nước trong ô ruộng;  

- Thời kỳ làm đất: duy trì lớp nước mặt ruộng 3  5cm. Lượng nước làm đất 600 m3/ha  

1.000 m3/ha trong 2  3 ngày với mức tưới 300 m3/ha/ngày.  

- Giai đoạn lúa hồi xanh - đẻ nhánh: từ ngày thứ 0  20 ngày sau cấy (20 ngày), duy trì 

lớp nước mặt ruộng 2  3cm, nếu gặp mưa tháo nước giữ ở mức 2  3cm (chú ý phải tiêu 

thoát nước trong thời gian 01 ngày). Giai đoạn này tưới khoảng 2  3 đợt, mỗi đợt 300 
m3/ha.  

- Giai đoạn cây lúa cuối đẻ nhánh: từ ngày thứ 21  30 sau cấy (10 ngày), phơi khô 
ruộng hạn chế đẻ nhánh vô hiệu. Nếu gặp mưa phải tháo kiệt ngay trong ngày.  

- Giai đoạn lúa hình thành bông: từ ngày thứ 31  37 sau cấy (7 ngày), tưới giữ ẩm lớp 

nước mặt ruộng 1  2cm, khi mực nước rút xuống thấp hơn mặt ruộng 10cm thì tưới lại, 

tiếp tục quy trình như vậy trong thời gian 7 ngày. Nếu gặp mưa tháo nước giữ ở mức 1  
2cm (chú ý phải tiêu thoát nước trong thời gian 01 ngày); giai đoạn này tưới 1 đợt 300 
m3/ha.  

- Giai đoạn lúa làm đòng và trổ bông: từ ngày thứ 3857 sau cấy (20 ngày), luôn giữ lớp 

nước mặt ruộng 1  2cm trong thời gian 20 ngày, giai đoạn này tưới 2 đợt 300 m3/ha.  

- Giai đoạn lúa ngậm sữa và chắc xanh: từ ngày thứ 58  85 sau cấy (28 ngày), tưới giữ 

ẩm lớp nước mặt ruộng 1  2cm, khi mực nước rút xuống thấp hơn mặt ruộng 10 cm thì 
tưới lại, tiếp tục quy trình như vậy trong thời gian 28 ngày. Nếu gặp mưa phải tháo nước 

trên ruộng xuống còn 1  2cm trong ngày. Trong giai đoạn này tưới khoảng 2 đợt, mỗi 

đợt từ 200  300 m3/ha.  

- Giai đoạn lúa chắc xanh - thu hoạch : từ ngày thứ 86  95 sau cấy (10 ngày), để khô 
ruộng đến khi thu hoạch.  
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(11) 3985 
(21) 2-2018-00451 (51) 7 E02B  13/00 

(22) 06.11.2018 (43) 25.12.2018 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2018 
(71) Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường  (VN) 

165/2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Xuân Quang (VN), GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh (VN), Ths. Lê Thế Hiếu (VN), Ths. 

Trần Hưng (VN), Ths. Phạm Thanh Bình (VN) 
(54) Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa xuân vùng đồng bằng 

sông Hồng, tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình kỹ thuật tưới lúa vụ xuân vùng đồng bằng sông 

Hồng tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính bao gồm các bước:  
- Chuẩn bị lắp đặt ống quan sát mực nước trong ô ruộng (bằng mắt thường);  

- Thời kỳ đổ ải: duy trì lớp nước mặt ruộng 3  5cm. Lượng nước tưới từ 1.200 m3/ha  

1.500 m3/ha trong 3  5 ngày với mực nước tưới 300  500 m3/ha/ngày;  

- Giai đoạn lúa hồi xanh - đẻ nhánh: từ ngày thứ 0  30 ngày sau cấy (30 ngày), duy trì 

lớp nước mặt ruộng 2  3cm, nếu gặp mưa lớn tháo nước giữ ở mức 2  3cm (chú ý phải 

tiêu thoát nước trong thời gian 01 ngày), giai đoạn này tưới khoảng 2  3 đợt, mỗi đợt 
300 m3/ha;  

- Giai đoạn cây lúa cuối đẻ nhánh: từ ngày thứ 31  42 sau cấy (12 ngày), phơi khô 
ruộng 12 ngày để hạn chế đẻ nhánh vô hiệu;  

- Giai đoạn lúa hình thành bông: từ ngày 43  49 sau cấy (7 ngày), tưới giữ ẩm lớp nước 

mặt ruộng 1  2cm, khi mực nước rút xuống thấp hơn mặt ruộng 10cm thì tưới lại, tiếp 
tục quy trình như vậy trong thời gian 7 ngày, trong giai đoạn này tưới 1 đợt 300 m3/ha;  

- Giai đoạn lúa làm đòng- trổ bông: từ ngày 50  77 sau cấy (28 ngày), tưới giữ ẩm lớp 

nước mặt ruộng 1,0  2cm. Trong giai đoạn này tưới khoảng 2 đợt 300 m3/ha; - Giai 

đoạn lúa ngậm sữa và chắc xanh: từ ngày thứ 78  100 sau cấy (23 ngày), tưới giữ ẩm 

lớp nước mặt ruộng 1  2cm, khi mực nước rút xuống thấp hơn mặt ruộng 10cm thì tưới 
lại, tiếp tục quy trình như vậy trong thời gian 23 ngày, nếu gặp mưa phải tháo nước trên 

ruộng xuống còn 1  2 cm trong ngày, trong giai đoạn này tưới khoảng 2 đợt, mỗi đợt từ 

200  300 m3/ha;  

- Giai đoạn lúa chín - thu hoạch : từ ngày thứ 101  110 sau cấy (10 ngày), tháo cạn 
nước, để khô ruộng đến khi thu hoạch.  
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Phần III 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 34378 
(21) 3-2016-02856 (28) 01 
(54) Bình chuẩn kim loại (51) 10-04 

(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí đo lường  (VN) 

Phòng 202, TT Nội Thương, tổ 31B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

               
 

               1.1                         1.2                           1.3                          1.4                         1.5 
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(11) 34379 
(21) 3-2016-02858 (28) 01 
(54) Bình chuẩn kim loại (51) 10-04 

(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí đo lường  (VN) 

Phòng 202, TT Nội Thương, tổ 31B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                   1.1                         1.2                       1.3                   1.4                             1.5 
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(11) 34380 
(21) 3-2016-02859 (28) 01 
(54) Bình chuẩn kim loại (51) 10-04 

(22) 30.12.2016 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần cơ khí đo lường  (VN) 

Phòng 202, TT Nội Thương, tổ 31B, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Anh Tuấn (VN) 
(55)  
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(11) 34381 
(21) 3-2017-00745 (28) 02 
(54) Dụng cụ cắm bút (51) 19-06 

(22) 20.04.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Thảo Mộc Xanh  (VN) 

100/10 Thái Phiên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Ngọc Vân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(11) 34382 
(21) 3-2017-01094 (28) 01 
(54) Chi tiết kết nối các bộ phận 

rời của đồ dùng 

(51) 08-08 

(22) 13.06.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 003517234 14.12.2016 EM 
(71) LAMELLO AG  (CH) 

Hauptstrasse 149, 4416 Bubendorf, Switzerland 
(72) BAUR, Franz (DE), SEILER, Philipp (CH), JEKER, Patrick  (CH), Franz Josef Haser 

(DE) 
(74) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu tư (LUVINA LAW FIRM) 
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(11) 34383 
(21) 3-2017-01537 (28) 01 
(54) Bộ bàn ghế (51) 06-01, 06-03 

(22) 11.08.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH Giáo Hạ  (VN) 

269B Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Lương Công Chinh  (VN) 
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(11) 34384 
(21) 3-2017-01643 (28) 01 
(54) Tấm ván tường (51) 25-02 

(22) 24.08.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 003765312-0004 24.02.2017 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Frederic BESTARD (CH) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(11) 34385 
(21) 3-2017-01797 (28) 01 
(54) Vỏ máy bơm nước (51) 15-02 

(22) 12.09.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Nguyễn Thành Cường  (VN) 

Tổ 21, ấp Bình An 1, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
(72) Nguyễn Thành Cường (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                              1.1                                1.2                          1.3 
 
 

    
 
 

                    1.4                                1.5                                1.6                              1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
514 

(11) 34386 
(21) 3-2017-02052 (28) 01 
(54) Công tắc điện (51) 13-03 

(22) 06.10.2017 (43) 25.12.2018 
(30) DM/095668 06.04.2017 WO 
(71) HAGER-ELECTRO S.A.S  (FR) 

132 boulevard d'Europe, 67210 OBERNAI, France 
(72) VAN HANDENHOVEN Erwin (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(55)  
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(21) 3-2017-02053 (28) 01 
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(22) 06.10.2017 (43) 25.12.2018 
(30) DM/095668 06.04.2017 WO 
(71) HAGER-ELECTRO S.A.S  (FR) 

132 boulevard d'Europe, 67210 OBERNAI, France 
(72) VAN HANDENHOVEN Erwin (FR) 
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(11) 34388 
(21) 3-2017-02055 (28) 01 
(54) Công tắc điện (51) 13-03 

(22) 06.10.2017 (43) 25.12.2018 
(30) DM/095668 06.04.2017 WO 
(71) HAGER-ELECTRO S.A.S  (FR) 

132 boulevard d'Europe, 67210 OBERNAI, France 
(72) VAN HANDENHOVEN Erwin (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(11) 34389 
(21) 3-2017-02207 (28) 02 
(54) Gạt tàn xách tay (51) 27-99, 27-03 

(22) 23.10.2017 (43) 25.12.2018 
(30) 003865690-0002 21.04.2017 EM 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) Florent CUCHET (FR), Sara URASINI (IT), Mel REYNOLDS (IE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 34390 
(21) 3-2017-02217 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 25.10.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Châu Âu  (VN) 

Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
(72) Đoàn Thị Hằng (VN) 
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(71) Công ty cổ phần Lý Sơn Sa Kỳ  (VN) 

82/40/9 đường số 2, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Huỳnh Văn Thịnh (VN) 
(55)  
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(11) 34392 
(21) 3-2017-02601 (28) 01 
(54) Túi đựng sản phẩm (51) 09-05 

(22) 13.12.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công TY Cổ Phần ANKO Việt NAM  (VN) 

Km số 5, Quốc lộ 1A, Xã Tiên Tân, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
(72) Trần Bá Thuận (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                       1.1                                                                 1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
521 

(11) 34393 
(21) 3-2017-02623 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01, 09-02 

(22) 14.12.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH SX TM quốc tế Hoàng Phát  (VN) 

Phòng 702A, tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Hoàng Việt (VN) 
(55)  
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(11) 34394 
(21) 3-2017-02718 (28) 01 
(54) Chốt cửa (51) 08-07, 08-06 

(22) 28.12.2017 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng  (VN) 

Lô 38D khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội 

(72) Nguyễn Quang Huy (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO LAW FIRM) 
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(21) 3-2018-00004 (28) 03 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 03.01.2018 (43) 25.12.2018 
(71) CHASE ON DEVELOPMENT LIMITED  (HK) 

Flat/Rm B-F, Blk 4, 23/F, Golden Dragon Ind Ctr, 182-190 Tai Lin Pai Road, Kwai 
Chung, NT, Hong Kong 

(72) TONG, Bak Nam Billy (CN) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(21) 3-2018-00095 (28) 06 
(54) Bộ hũ đựng mứt (51) 07-01 

(22) 12.01.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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(11) 34397 
(21) 3-2018-00096 (28) 06 
(54) Bộ hũ đựng mứt (51) 07-01 

(22) 12.01.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
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(21) 3-2018-00152 (28) 06 
(54) Dụng cụ gọt bút chì (51) 19-06 

(22) 19.01.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34399 
(21) 3-2018-00201 (28) 01 
(54) Máy gặt mía (51) 15-03 

(22) 24.01.2018 (43) 25.12.2018 
(71) CHAVDA RAJESHKUMAR RANCHHODBHAI  (IN) 

At, P.O. Rampara, Ta. Wadhwan, Surendranagar - 363030 Gujarat, INDIA 
(72) Chavda Rajeshkumar Ranchhodbhai  (In) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
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(11) 34400 
(21) 3-2018-00269 (28) 01 
(54) Bếp cảm ứng (51) 07-02 

(22) 02.02.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 4288601 04.08.2017 WO 
(71) ELECTROLUX APPLIANCES AKTIEBOLAG  (SE) 

S:t Goransgatan 143, 105 45 Stockholm, Sweden  
(72) Elina WESTMAN (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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(11) 34401 
(21) 3-2018-00384 (28) 01 
(54) Kim đan (51) 02-07 

(22) 27.02.2018 (43) 25.12.2018 
(71) KAVITA SANGHI  (IN) 

A-24, Pundrik Vihar, Pitampura, delhi - 110034, India 
(72) Kavita Sanghi  (In) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(71) Công ty Cổ Phần VIGLACERA Hạ Long  (VN) 

Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Hồng Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
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(71) Công ty Cổ Phần VIGLACERA Hạ Long  (VN) 

Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Trần Hồng Quang (VN) 
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(21) 3-2018-00495 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 14.03.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại sản xuất dịch vụ MAMIS FOOD  (VN) 

25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Diệu Vy (VN) 
(55)  
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25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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25/13 đường 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(54) Ghế (51) 06-01 

(22) 14.03.2018 (43) 25.12.2018 
(30) DM/098116 18.09.2017 WO 
(71) PANELTERRA INVESTMENTS LTD.  (CY) 

Strovolou, 77, Strovolou Center, Office 204, CY-2018 Nicosia, Cyprus 
(72) Greger Scholander (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(30) DM/098116 18.09.2017 WO 
(71) PANELTERRA INVESTMENTS LTD.  (CY) 

Strovolou, 77, Strovolou Center, Office 204, CY-2018 Nicosia, Cyprus 
(72) Greger Scholander (SE) 
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(54) Van hút bơm nước (51) 23-01 

(22) 20.03.2018 (43) 25.12.2018 
(71) JIANG XIN CHI  (CN) 

361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 
(72) Jiang Xin Chi  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
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(22) 20.03.2018 (43) 25.12.2018 
(71) JIANG XIN CHI  (CN) 

361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 
(72) Jiang Xin Chi  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(55)  
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(71) JIANG XIN CHI  (CN) 

361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 
(72) Jiang Xin Chi  (CN) 
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(11) 34415 
(21) 3-2018-00605 (28) 02 
(54) Máng trượt nước (51) 21-03 

(22) 27.03.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 179569 05.02.2018 CA 
(71) PROSLIDE TECHNOLOGY INC.  (CA) 

2650 Queensview Drive, Suite 150 Ottawa, Ontario, K2B 8H6 Canada 
(72) Richard D. HUNTER (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 34416 
(21) 3-2018-00617 (28) 01 
(54) Thanh nhựa định hình (51) 25-01 

(22) 27.03.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xây dựng và thương mại phong cách mới  (VN) 

Số 530 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH SMARTLAW (SMARTLAW LEGAL SERVICE CO.,LTD.) 
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(22) 27.03.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xây dựng và thương mại phong cách mới  (VN) 

Số 530 đường Trường Chinh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Cường (VN) 
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(21) 3-2018-00798 (28) 01 
(54) ¤ tô đồ chơi (51) 21-01 

(22) 18.04.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 004410389 18.10.2017 EM 
(71) FERRARI S.P.A.  (IT) 

Via Emilia Est 1163, I-41100 MODENA, Italy 
(72) Flavio MANZONI (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(21) 3-2018-00886 (28) 01 
(54) Khớp nối kim loại dùng cho 

giàn giáo tạm thời 
(51) 25-04 

(22) 26.04.2018 (43) 25.12.2018 
(71) KYC MACHINE INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

2-3-12, Minami-honmachi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0054, Japan 
(72) UEDA, Minoru (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 34420 
(21) 3-2018-00890 (28) 01 
(54) Thiết bị đào rãnh  (51) 15-03 

(22) 27.04.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Dương Quốc Thái  (VN) 

Tổ 3, ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
(72) Dương Quốc Thái  (VN) 
(55)  
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(11) 34421 
(21) 3-2018-00893 (28) 01 
(54) Đuôi mắt kính (51) 16-06 

(22) 27.04.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH SILICON Đình Huy  (VN) 

Số 7 Nguyễn Văn Phú, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Đình Huy (VN) 
(55)  
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(11) 34422 
(21) 3-2018-00923 (28) 01 
(54) Dũa móng tay (51) 28-03 

(22) 02.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  (VN) 

700/15 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Minh Tuấn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 34423 
(21) 3-2018-00970 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 08.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 29/625,630 10.11.2017 US 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Leo S. CHANG (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 34424 
(21) 3-2018-00987 (28) 01 
(54) Cỏ nhân tạo (51) 11-04 

(22) 10.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 

No. 8 jilin road, beiguan industrial zone, jiaozhou, qingdao shandong, 266300, china 
(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(21) 3-2018-01005 (28) 01 
(54) Cỏ nhân tạo (51) 11-04 

(22) 14.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD  (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, China
(72) YU, Kang (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 34426 
(21) 3-2018-01022 (28) 01 
(54) Cỏ nhân tạo (51) 11-04 

(22) 16.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD  (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, China 
(72) YU, Kang   (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(54) Cỏ nhân tạo (51) 11-04 

(22) 16.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD  (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, China 
(72) YU, Kang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(21) 3-2018-01041 (28) 02 
(54) Cỏ nhân tạo (51) 11-04 

(22) 17.05.2017 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD  (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, China 
(72) YU, Kang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(21) 3-2018-01080 (28) 01 
(54) Ba lô (51) 03-01 

(22) 22.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ MEROT  (VN) 

174/33/30 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Lệ Hiền (VN) 
(55)  
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(21) 3-2018-01099 (28) 01 
(54) Nhẫn (51) 11-01 

(22) 24.05.2018 (43) 25.12.2018 
(30) DM/098789 30.11.2017 WO 
(71) CHANEL  (FR) 

135 avenue Charles de Gaulle, F-92200 Neuilly-sur-Seine, France 
(72) Marianna NITSCH (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(22) 24.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) QINGDAO BELLINTURF INDUSTRIAL CO., LTD  (CN) 

No. 8 Jilin Road, Beiguan Industrial Zone, Jiaozhou, Qingdao Shandong, 266300, China 
(72) YU, Kang  (CN) 
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(11) 34432 
(21) 3-2018-01102 (28) 01 
(54) Dụng cụ gọt bút chì (51) 19-06 

(22) 24.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 34433 
(21) 3-2018-01121 (28) 01 
(54) Bao gói khăn ướt (51) 09-05 

(22) 28.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu DR.MAN  (VN) 

131/17 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Mai Dung (VN) 
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(11) 34434 
(21) 3-2018-01147 (28) 01 
(54) Máy sạ lúa (51) 15-03 

(22) 31.05.2018 (43) 25.12.2018 
(71) RYNAN TECHNOLOGIES PTE LTD  (SG) 

8 Cross Street #24-03/04 PWC Building, Singapore 048424 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ (VN), Võ Vũ Khanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(22) 04.06.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần TECOMEN  (VN) 

Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(72) Ngô Thị Thanh Hải (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(11) 34568 
(21) 3-2018-02025 (28) 01 
(54) Thiết bị cảm biến vị trí (51) 10-05 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201830132462.8 04.04.2018 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
(72) Kenji SUDA  (JP), Daisuke TAKAYA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
748 

(11) 34569 
(21) 3-2018-02027 (28) 02 
(54) Tấm cách âm và tạo năng 

lượng điện quang hai mặt 

(51) 13-99, 25-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201830287283.1 08.06.2018 CN 

201830287509.8 08.06.2018 CN 
(71) BEIJING JUNTAI INNOVATION TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

10th Fl., Bldg. 2, 9 South Ronghua Road, Yizhuang Economic-Technological 
Development Zone, Daxing Dist., Beijing 100176, P.R.China 

(72) DUAN, Jun (CN), GUO, Qi (CN), HU, Dezheng (TW), XU, Xixiang (US), LI, Yuanmin 
(US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
750 

(11) 34570 
(21) 3-2018-02028 (28) 01 
(54) Dụng cụ hỗ trợ đốt sống cổ (51) 24-99, 24-04 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Phan Văn Minh  (VN) 

108 Mỹ Kim 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Văn Minh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (á Đông IP CONSULTANCY CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
751 

(11) 34571 
(21) 3-2018-02036 (28) 01 
(54) Bàn (51) 06-03 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN) 

Tiểu khu 3, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
(72) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
752 

(11) 34572 
(21) 3-2018-02038 (28) 01 
(54) Chậu rửa treo tường (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
754 

(11) 34573 
(21) 3-2018-02039 (28) 01 
(54) Chậu rửa treo tường (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
755 

(11) 34574 
(21) 3-2018-02040 (28) 01 
(54) Chậu rửa treo tường (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
756 

(11) 34575 
(21) 3-2018-02041 (28) 01 
(54) Chậu rửa treo tường (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
757 

(11) 34576 
(21) 3-2018-02042 (28) 01 
(54) Xí bệt (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
759 

(11) 34577 
(21) 3-2018-02043 (28) 01 
(54) Xí bệt (51) 23-02 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần Ceravi  (VN) 

Nhà số 2B-H2, tập thể lắp ghép Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(72) Phạm Thị Tùng Điệp (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
761 

(11) 34578 
(21) 3-2018-02044 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 

(22) 26.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại Phượng Hoàng  (VN) 

240 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Nguyên Hồng Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
763 

(11) 34579 
(21) 3-2018-02045 (28) 01 
(54) Bao bì phân bón (51) 09-05 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH Phú Châu  (VN) 

Lô B7 cụm công nghiệp Nhị Xuân, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Kim Thoa  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
764 

(11) 34580 
(21) 3-2018-02046 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm 19-8  (VN) 

Số 2A Hàng Nón, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Danh Hoàn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
765 

(11) 34581 
(21) 3-2018-02047 (28) 01 
(54) Lốp (51) 12-15 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 307742 17.07.2018 IN 
(71) CEAT LIMITED  (IN) 

Rpg House, 463, dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030, India 
(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
766 

(11) 34582 
(21) 3-2018-02048 (28) 01 
(54) Lốp (51) 12-15 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 307743 17.07.2018 IN 
(71) CEAT LIMITED  (IN) 

Rpg House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030, India 
(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
767 

(11) 34583 
(21) 3-2018-02049 (28) 01 
(54) Lốp (51) 12-15 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 307744 17.07.2018 IN 
(71) CEAT LIMITED  (IN) 

Rpg House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030, India 
(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
768 

(11) 34584 
(21) 3-2018-02050 (28) 01 
(54) Lốp (51) 12-15 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 307745 17.07.2018 IN 
(71) CEAT LIMITED  (IN) 

Rpg House, 463, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030, India 
(72) Sanjaykumar Pujabhai Parmar (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
769 

(11) 34585 
(21) 3-2018-02052 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                    1.1                                                  1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
770 

(11) 34586 
(21) 3-2018-02053 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
771 

(11) 34587 
(21) 3-2018-02054 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
772 

(11) 34588 
(21) 3-2018-02055 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài Gòn  (VN) 

930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Quang Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
773 

(11) 34589 
(21) 3-2018-02060 (28) 01 
(54) Giá (51) 09-04 

(22) 27.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH cung ứng thực phẩm METRO  (VN) 

21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Tấn Phúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
774 

(11) 34590 
(21) 3-2018-02061 (28) 02 
(54) ổ trượt của khóa kéo (51) 02-07 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201830139701.2 09.04.2018 CN 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642 Japan 
(72) Takanori OZAWA (JP), Takayuki INUKAI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
776 

(11) 34591 
(21) 3-2018-02062 (28) 02 
(54) Điện thoại (51) 14-03 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 201830129571.4 30.03.2018 CN 
(71) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.  (CN) 

#283, BBK Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong 523860, China 
(72) Xianwen Xu (CN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
778 

(11) 34592 
(21) 3-2018-02063 (28) 01 
(54) Túi (51) 09-05 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Cơ sở Trí Lâm  (VN) 

101/47 ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Trí Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
779 

(11) 34593 
(21) 3-2018-02065 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt  (VN) 

127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
780 

(11) 34594 
(21) 3-2018-02066 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt  (VN) 

127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
781 

(11) 34595 
(21) 3-2018-02067 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 28.09.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Việt  (VN) 

127/2/26 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hồ Văn Tiền Giang (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (Trường Luật) 
(55)  
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(11) 34624 
(21) 3-2018-02152 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc da (51) 28-03 

(22) 10.10.2018 (43) 25.12.2018 
(30) 2018-007949 11.04.2018 JP 
(71) MTG CO., LTD.   (JP) 

32, Honjin-tori 2-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN 
(72) Tsuyoshi MATSUSHITA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                               1.1                                           1.2                                      1.3 
 

   
 

                     1.4                                         1.5                                                  1.6 
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(11) 34625 
(21) 3-2018-02195 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP  (VN) 

Số nhà 17/331, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đào Thị Gấm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
823 

(11) 34626 
(21) 3-2018-02196 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP  (VN) 

Số nhà 17/331, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đào Thị Gấm (VN) 
(55)  
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(11) 34627 
(21) 3-2018-02197 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP  (VN) 

Số nhà 17/331, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đào Thị Gấm (VN) 
(55)  
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(11) 34628 
(21) 3-2018-02198 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 18.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu và kinh doanh VHP  (VN) 

Số nhà 17/331, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Đào Thị Gấm (VN) 
(55)  
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(11) 34629 
(21) 3-2018-02201 (28) 01 
(54) Máy sạ lúa (51) 15-03 

(22) 18.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) RYNAN TECHNOLOGIES PTE LTD  (SG) 

8 Cross Street #24-03/04 PWC Building, Singapore 048424 
(72) Nguyễn Thanh Mỹ  (VN), Võ Vũ Khanh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                               1.1                                                  1.2 
 

    
                                  1.3                                             1.4                                   1.5 
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(11) 34630 
(21) 3-2018-02218 (28) 01 
(54) Bình đun nước nóng (51) 23-03 

(22) 19.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn điện lạnh điện máy Việt úc  (VN) 

Tầng 5 toà nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thành Phương (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                               1.1                                                1.2 
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(11) 34631 
(21) 3-2018-02266 (28) 01 
(54) Hộp đựng bao thuốc lá (51) 09-03 

(22) 29.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc tế Bình Minh  (VN) 

Số 149 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 
 

 
 

1.2 
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(11) 34632 
(21) 3-2018-02267 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá (51) 09-03 

(22) 29.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc tế Bình Minh  (VN) 

Số 149 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                 1.1                                                   1.2 
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(11) 34633 
(21) 3-2018-02268 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá (51) 09-03 

(22) 29.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc tế Bình Minh  (VN) 

Số 149 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                     1.1                                         1.2 
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(11) 34634 
(21) 3-2018-02269 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc lá (51) 09-03 

(22) 29.10.2018 (43) 25.12.2018 
(71) Công ty TNHH du lịch và thương mại quốc tế Bình Minh  (VN) 

Số 149 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Ngọc Quang (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

                                                     1.1                                           1.2 
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Phần iV 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2017-21686 (220) 14.07.2017 

 (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Thị Loan  
(VN) 
15/3/279 đường Thái Bình, phường Lộc 
Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn và thực phẩm chế biến từ gạo.  

 

(210) 4-2017-26236 (220) 21.08.2017 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.25; 2.9.14; A19.13.21; 5.7.21 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ, xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nano Life   (VN) 
Số 1 P2 Tân Mai, phường Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   

 

 
(210) 4-2017-29277 (220) 13.09.2017 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.13; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.10 
(591) Xanh ngọc, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
NTC  (VN) 
Số 8 Bis Quốc lộ 13, khu phố Bình Hòa, 
phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí, các bộ phận của máy, cụ thể là: trục vít, (bộ phận nén khí), bộ lọc 

dầu, bộ lọc khí, bộ tinh lọc (bộ phận lọc nhiên liệu của máy và động cơ), bộ tách dầu và 
khí (bộ phận của máy và động cơ).  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy nén khí, máy thổi chai, máy đóng gói bao bì; mua bán: thiết bị, 
phụ tùng của máy nén khí, máy thổi chai, máy đóng gói bao bì; mua bán: mô tơ điện, 
máy phát điện; mua bán: quần áo bảo hộ lao động. 
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Nhóm 37: Thi công, sữa chữa, lắp đặt: hệ thống khí nén, máy nén khí, máy thổi chai, máy 
đóng gói bao bì. 

 

 
(210) 4-2017-33935 (220) 17.10.2017 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.21; 26.13.1; 26.15.15; A25.7.6 
(591) Đỏ, cam, xanh lá nhạt, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Hoàng Đăng FOOD  (VN) 
71 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc (áo quần) thông qua các hệ thống cửa hàng; mua bán 
lương thực, thực phẩm như: nước khoáng, bia, rượu, bánh kẹo, rong biển, sô cô la, nước 
ngọt; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị viễn thông; mua bán mỹ 
phẩm.  

 

 
(210) 4-2017-36873 (220) 08.11.2017 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 7.5.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
chế biến lâm sản Hải Hùng  
(VN) 
Tổ dân phố Thượng Cát 1, phường 
Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm từ kim loại thép - cửa nhựa lõi thép dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn ghế; giường; tủ, giá kệ).  
 

 
(210) 4-2017-37211 (220) 10.11.2017 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CAPELLA-D1  
(VN) 
Tầng 15, AB Tower, 76 A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại; quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 
cung cấp dịch vụ quản lý và điều hành kinh doanh; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 
đích thương mại; quản lý và điều hành kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quán bar); dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2017-40237 (220) 04.12.2017 

  (441) 25.12.2018 
(731) HITE JINRO CO., LTD.   (KR) 

132-12 Cheongdam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu được chưng cất theo kiểu Hàn Quốc (giống rượu Soju); rượu (Soju); rượu 
mùi, đồ uống có cồn được chưng cất, rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn.  

 

 
(210) 4-2017-40238 (220) 04.12.2017 

  (441) 25.12.2018 
(731) HITE JINRO CO., LTD.   (KR) 

132-12 Cheongdam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu được chưng cất theo kiểu Hàn Quốc (giống rượu Soju); rượu (Soju); rượu 
mùi, đồ uống có cồn được chưng cất, rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn.  

 
 

(210) 4-2017-40239 (220) 04.12.2017 

  (441) 25.12.2018 
(731) HITE JINRO CO., LTD.   (KR) 

132-12 Cheongdam-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 33: Rượu được chưng cất theo kiểu Hàn Quốc (giống rượu Soju); rượu (Soju); rượu 
mùi, đồ uống có cồn được chưng cất, rượu vang, đồ uống hoa quả có cồn.   

 
 

(210) 4-2017-43268 (220) 26.12.2017 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KICHI Việt Nam  
(VN) 
Số 25A-C1-TT bệnh viện 19/8 Bộ Công 
An, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; sen vòi; chậu rửa gắn cố định; quạt điện; bóng đèn điện; bếp gas; 
nồi cơm điện.  
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(210) 4-2018-00275 (220) 03.01.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BAYI RUBBER CO.,LTD.  (CN) 

No. 1529, Tian'an Yi Road, Zaozhuang 
High-tech Industrial Development Zone 
of Shandong, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; săm lốp ô tô; lốp cho bánh xe cộ; lốp đặc dùng cho 
bánh xe cộ; bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]. 

 

 
(210) 4-2018-01238 (220) 11.01.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.17.12 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
nhạc cụ PIANO MOZART  (VN) 
275 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc gồm cả: hộp có nhạc; các nhạc cụ điện và điện tử. 
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: đào tạo hướng dẫn sử dụng piano nhằm mục đích giải trí; 
trình bày các tác phẩm văn học nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-01896 (220) 17.01.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Dtran  
(VN) 
40 ngõ 8 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giá đồ đạc bằng gỗ, mây tre đan; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch 
cao; đồ chứa đựng không bằng kim loại; đồ gỗ mỹ thuật. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các mặt hàng của công ty: giá đồ đạc bằng gỗ, mây tre 
đan, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao, đồ chứa đựng không bằng kim loại, 
đồ gỗ mỹ thuật, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ trang trí bằng sứ; trưng bày sản phẩm; 
tham gia hội chợ phục vụ việc kinh doanh; mua bán các sản phẩm của công ty: giá đồ đạc 
bằng gỗ, mây tre đan, tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao, đồ chứa đựng 
không bằng kim loại, đồ gỗ mỹ thuật, đồ gốm cho mục đích gia dụng, đồ trang trí bằng 
sứ. 
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(210) 4-2018-02382 (220) 19.01.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân dùng cho em bé, cụ thể là, xà bông cục, sữa tắm 
bồn tạo bọt, sữa dưỡng thể và kem dưỡng da toàn thân, dầu gội đầu và dầu xả tóc; sữa tắm 
làm sạch da cho em bé; dầu dưỡng da cho em bé, gel dưỡng dạng dầu cho em bé và dầu 
dưỡng làm mịn da em bé; phấn thơm em bé và phấn thơm em bé làm từ bột ngô; giấy ướt 
tẩm nước thơm mỹ phẩm dùng cho em bé; tăm bông, bông tăm, bông gòn, và bông tẩy 
trang dùng cho trang điểm cá nhân; kem chống hăm tã không chứa thuốc. 

 

Nhóm 05: Tã giấy dùng cho em bé; bỉm quần; kem có chứa thuốc để phòng ngừa và điều 
trị hăm tã và các loại tẩy rát da khác; kem chống hăm tã có chứa thuốc. 

 

Nhóm 06: Rổ bằng kim loại thường; móc treo bằng kim loại; đồ ngũ kim và phụ kiện 
trang trí làm bằng kim loại, cụ thể là, móc treo quần áo; hộp trang trí không làm bằng kim 
loại quý; tượng kim loại để bàn không làm bằng kim loại quý; tác phẩm trang trí bằng sắt 
rèn; đồ ngũ kim và phụ kiện trang trí làm bằng kim loại, cụ thể là, tay nắm cửa kiểu tròn, 
tay kéo cửa, tay nắm cửa có nút bấm, tay cầm của cửa; xô bằng kim loại. 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; chụp đèn; chân đèn; chụp đèn dạng trạm khắc họa 
tiết; chụp đèn dùng cho đèn dây trang trí chạy điện; thiết bị chiếu sáng chạy điện; đèn ngủ 
chạy điện; quạt điện; bệ xí vệ sinh; chân đế bộ đèn chiếu sáng; bộ phân phối dùng cho 
thiết bị làm sạch không khí và khử mùi trong phòng; nến chạy điện.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện; hộp đựng đồ trang sức có chia 
ngăn. 

 

Nhóm 16: Bản in; văn phòng phẩm; bảng viết phấn; bảng đen; bảng từ có dính nam châm 
lên để kẹp giữ tài liệu (đồ dùng văn phòng); vật dụng chặn giữ sách không bị đổ; hộp 
đựng hồ sơ dùng cho việc lưu trữ hồ sơ cá nhân; tập an-bom sách ảnh và hộp đựng bằng 
bìa cứng của nó; bút lông dùng để vẽ; quả địa cầu; chất dính dùng cho gia dụng hoặc cho 
văn phòng; khuôn tô màu; giấy dán tường và đề-can dùng để tô màu; áp phích quảng cáo; 
biểu đồ theo dõi tăng trưởng, in sẵn; hộp quà; hộp đựng quà bằng giấy hoặc bìa cứng, 
không chứa đồ bên trong, để tặng khách tham dự bữa tiệc; đồ trang trí bữa tiệc bằng giấy; 
biểu ngữ bằng giấy; túi đựng quà tặng khách tham dự bữa tiệc, làm từ giấy hoặc chất dẻo; 
khăn trải bàn ăn bằng giấy, khăn ăn bằng giấy và tấm để lót đĩa ở bàn ăn bằng giấy; vòng 
hoa trang trí bằng giấy dùng cho bữa tiệc; thẻ ghi chú; thẻ để trống, không chứa nội dung 
(đồ văn phòng phẩm); thiếp giấy để ghi chép (không chứa nội dung bên trong); giấy mời 
được in sẵn; vở ghi; giấy gói quà; tứi đựng quà bằng giấy; nơ giấy dùng để gói quà; thẻ 
bằng giấy để gắn lên quà; giấy ăn; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy crếp; đồ trang trí 
cho bánh ngọt làm bằng giấy; sổ lưu bút; sổ công tác để trống; sổ em bé [sổ lưu bút]; 
bảng bằng bần để ghim tài liệu lên trên. 

 

Nhóm 18: Túi đựng, cụ thể là,  túi lớn có dây xách song song (túi tote) không chứa đồ bên 
trong; túi đựng bỉm; địu em bé để đeo lên người. 
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Nhóm 20: Đồ đạc; đồ ngoại thất và đồ nội thất, cụ thể là, ghế, ghế xoay, ghế bập bênh, 
hộp đựng đồ chơi phi kim loại, ghế bành, ghế đôn, ghế đẩu, ghế dài, ghế sô pha, ghế 
trường kỷ, nôi sơ sinh, cũi, nôi có mui; ghế rung cho trẻ sơ sinh; xe tập đi; giá đỡ (đồ 
đạc); gương; khung tranh; khung ảnh; giường, gối và gối ôm; đệm lót ghế; đồ trang trí 
bằng vỏ sò; mành che trong nhà, không bằng vật liệu dệt (đồ nội thất); mành che cửa sổ; 
mành che nắng cửa sổ và hình chạm đầu mái trang trí cửa sổ; tấm gắn tường bằng nhựa 
hoặc gỗ để ghi thông tin (đồ đạc); bảng ghi thông tin; móc treo quần áo, không bằng kim 
loại; gối tắm; vật dụng chắn cửa làm bằng nhựa và gỗ; ghế lười hạt xốp; móc treo khăn 
tắm không bằng kim loại và thiết bị phân phối khăn lau tay, gắn cố định, không bằng kim 
loại; giá sách; giá để tạp chí; hộp làm bằng gỗ dùng để đựng đồ trang sức; đệm; tượng và 
các bức tượng nhỏ bằng sáp, gỗ; chuông gió (trang trí); hộp trang trí làm từ gỗ; các sản 
phẩm và phụ kiện để lưu trữ và sắp xếp, cụ thể là, giá để đồ, tủ chứa đồ có nhiều ngăn, 
tấm bìa dùng để chia các ngăn chứa đồ, kệ chứa đồ; đồ chứa đựng không bằng kim loại, 
cụ thể là, hộp đựng đồ bằng gỗ và nhựa, thùng thưa bằng gỗ và nhựa và chậu bằng gỗ; tủ 
sách; giá sách, bàn; tủ; tủ đựng có ngăn kéo; giường; tủ nhỏ có nhiều ngăn; bàn để đầu 
giường; giá treo quần áo; giá treo áo khoác; giá treo mũ; tượng để bàn bằng gỗ và nhựa; 
bảng tin; móc không bằng kim loại; giàn treo không bằng kim loại dùng để sắp xếp đồ 
đạc; thùng đựng đồ, không bằng kim loại; tấm bọc co giãn bằng vải dùng để bọc đồ đạc, 
cụ thể là tấm bọc cho bàn thay tã trẻ em; tấm lót dùng để thay tã cho trẻ em; ghế để chân; 
chặn cửa không bằng kim loại dùng cho em bé và trẻ em; ghế tắm cho trẻ em dùng trong 
bồn tắm, có thể mang đi được; đệm cho cũi đẩy của trẻ em; bảng gỗ xốp nhẹ; tấm đệm 
làm bằng bông; tấm đệm làm bằng bọt biển; ghế rung có gắn đồ chơi cho trẻ con; ghế 
rung có gắn đồ chơi cho trẻ sơ sinh. 

 
Nhóm 21: Chậu tắm em bé; bô cho trẻ con; ca tập uống; đĩa ăn; dụng cụ chia xà phòng; 
đĩa đựng xà phòng; giá để vòi hoa sen; dụng cụ phân phối cuộn bông; giá để và dụng cụ 
phân phối giấy lau mặt; đồ chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; giá phơi quần 
áo cho khô; giỏ đựng đồ bỏ đi; phụ kiện trang trí nhà, cụ thể là đĩa trang trí không bằng 
kim loại quý hoặc chất liệu phi kim loại; tượng để bàn không bằng kim loại, cụ thể là, 
tượng để bàn làm bằng thủy tinh và gốm; rổ làm bằng cây liễu gai, rơm, gỗ hoặc vải; lợn 
đựng tiền tiết kiệm; khuôn cắt bánh quy; giỏ đựng đồ giặt; đồ chứa đựng đồ chơi khi tắm 
làm bằng chất dẻo; găng tay lò nướng; chậu bằng nhựa dùng để chứa đựng. 

 
Nhóm 22: Dây nhiều sợi, không bằng kim loại dùng để buộc đồ chơi, chai nước, sách, 
bình uống nước và vật dụng tương tự khác của em bé vào xe đẩy, ghế ngồi ô tô, ghế ăn 
cao, xe đẩy trong siêu thị hoặc thiết bị tương tự khác; lều lắp trên giường; túi giặt; túi lưới 
treo tường để đựng đồ gia dụng và đồ chơi; túi lưới treo trong nhà tắm để đựng đồ chơi 
bồn tắm. 

 

Nhóm 24: Tấm vải quây xung quanh cũi trẻ em để giảm va đập; tấm trải giường; chăn 
bông và vải phủ giường; màn che giường; chăn chần bông và chăn lông vịt; tấm phủ cho 
chăn chần bông và chăn lông vịt; tấm vải sợi không co dãn để phủ đồ đạc, cụ thể là, tấm 
phủ bàn thay đồ; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; vải lanh; rèm cửa nhà tắm; lớp lót 
rèm nhà tắm; đồ chăn ga gối đệm, cụ thể là, khăn trải giường và bộ khăn trải giường, khăn 
phủ gối, vỏ gối, rèm che chân giường, chăn, khăn phủ giường, chăn đơn; đồ vải lanh dùng 
cho bàn ăn không làm từ giấy, cụ thể là, miếng lót bày đĩa ở bàn ăn, khăn ăn, khăn trải 
bàn, tấm trải dọc bàn và tấm phủ trang trí bàn ăn; vải che cửa sổ, cụ thể là, rèm cửa sổ, 
rèm cửa sổ xếp nếp, rèm cửa sổ trong suốt, rèm cửa sổ giăng ngang, rèm che ngang cửa 
sổ; khăn tắm; khăn mặt; khăn lau đĩa; áo bọc ghế bằng vải không co giãn; găng tay tắm 
bằng vải; vỏ đệm; tấm bọc nắp đậy nhà vệ sinh bằng vải; dây buộc rèm có bản chất là dây 
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giữ rèm bằng vải dệt; tấm phủ bàn bằng chất dẻo; tấm treo tường bằng vải; dây cờ vải; túi 
ngủ. 

 

Nhóm 25: Yếm vải và yếm nhựa; đồ đội đầu; tạp dề; quần áo và phụ kiện quần áo, cụ thể 
là, dây lưng trẻ em, bộ áo liền quần, quần, quần mặc bỉm bằng vải không phải loại dùng 
một lần, quần bò, áo choàng, áo khoác, bộ quần áo trượt tuyết, găng tay hở ngón, mũ che 
tai, găng tay [trang phục], quần yếm, bộ quần áo ngủ liền cho trẻ sơ sinh, quần áo ngủ, áo 
choàng tắm, tất ngắn cổ, áo phông, bộ quần áo bơi, ca vát, quần áo bó, quần bó (quần 
legging), áo, quần áo mặc trong, quần áo lót, áo ghi-lê, áo len dài tay, áo nỉ, quần nỉ; đồ 
đi chân, cụ thể là, giày, giày có cổ cao đến mắt cá chân, dép đi trong nhà, giày cao cổ; váy 
liền; bộ đồ hóa trang dùng trong các buổi biểu diễn kịch của trẻ em; bộ đồ hóa trang 
Halloween và mặt nạ được bán kèm. 

 
Nhóm 26: Ruy băng trang trí; phụ kiện cho tóc, cụ thể là, băng đô buộc tóc, kẹp tóc dạng 
thanh bấm, nơ cài, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc, đồ trang trí tóc, cặp tóc, dây buộc tóc 
kiểu đuôi ngựa, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, kẹp tóc mai, dây buộc tóc dạng 
vòng xoắn. 

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; giấy dán tường; mép (viền) giấy dán tường; thảm chùi chân sau 
khi tắm; thảm lót bồn tắm bằng vải; thảm trang trí trên mặt có hoạ tiết; thảm chùi chân ở 
cửa; thảm dệt; thảm trải lối đi trên sàn nhà. 

 
Nhóm 28: Bộ đồ chơi có kèm thảm nằm để tập luyện cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ; bàn chơi 
đa năng cho trẻ em; đồ chơi treo nôi; đồ trang trí và trang hoàng cây thông Giáng sinh; đồ 
chơi dùng khi tắm; cái lúc lắc cho trẻ em; đồ chơi nhồi bông và bằng nhung; đồ chơi cho 
trẻ sơ sinh. 
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(511)   Nhóm 06: Rổ bằng kim loại thường; móc treo bằng kim loại; đồ ngũ kim và phụ kiện 

trang trí làm bằng kim loại, cụ thể là móc treo quần áo; hộp trang trí không làm bằng kim 
loại quý; tượng kim loại để bàn, không làm bằng kim loại quý; tác phẩm trang trí bằng sắt 
rèn; đồ ngũ kim và phụ kiện trang trí làm bằng kim loại, cụ thể là tay nắm cửa kiểu tròn, 
móc treo quần áo, tay kéo cửa, tay nắm cửa có nút bấm, tay cầm của cửa; chậu bằng kim 
loại để chứa đựng (đồ chứa đựng bằng kim loại); phần cứng của khung treo rèm, cụ thể là 
thanh treo bằng thép. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; đèn; chụp đèn; chân đèn; chụp đèn dạng trạm khắc họa 
tiết; chụp đèn dùng cho chuỗi bóng đèn nhỏ trang trí; thiết bị chiếu sáng bằng điện; đèn 
ngủ chạy điện; quạt điện; bệ xí vệ sinh; chân đế bộ đèn chiếu sáng; bộ phận phân phối 
dùng cho thiết bị làm sạch không khí và khử mùi trong phòng; nến chạy điện. 
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Nhóm 16: Bản in; văn phòng phẩm; khay đựng giấy; vật dụng văn phòng, cụ thể là kẹp 
bướm (kẹp giấy); bảng viết phấn; bảng đen; bảng từ có dính nam châm lên để kẹp giữ tài 
liệu (đồ dùng văn phòng); hộp đựng bút và bút chì; bộ dụng cụ văn phòng phẩm để bàn; 
khay đựng tài liệu để bàn; khay đựng văn phòng phẩm chia ngăn để bàn; vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ; hộp đựng hồ sơ dùng để lưu trữ hồ sơ cá nhân và công việc; khay 
đựng tài liệu; tập anbom sách ảnh và hộp đựng bằng bìa cứng của nó; bút lông dùng để 
vẽ; quả địa cầu; chất dính (keo dán) dùng cho mục đích gia dụng hoặc văn phòng; khuôn 
tô màu; khuôn tô màu giấy dán tường và đề can; áp phích quảng cáo; vật dụng treo tường, 
cụ thể là tranh vẽ, ảnh chụp, đồ thị, bản vẽ (vẽ đồ hoạ vẽ kỹ thuật), tranh ảnh, biểu đồ thể 
hiện kích cỡ tăng trưởng; bảng bằng bần để ghim tài liệu lên trên. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; đồ ngoại thất và đồ nội thất, cụ thể là bàn uống nước, bàn góc, bàn để 
sát tường, bàn ăn, ghế, ghế cho bàn ăn, ghế xoay, ghế bập bênh, hộp đựng đồ chơi phi kim 
loại, ghế bành, ghế đôn, ghế đẩu, ghế dài, ghế sô pha, ghế trường kỷ, ghế dài thư giãn, 
cũi, nôi có mui, giá để dù; bình phong trang trí bằng gỗ (đồ nội thất); xe đẩy dọn trà; giá 
đỡ; gương; khung tranh; khung ảnh; giường, gối và gối ôm; đệm lót ghế; đồ trang trí bằng 
vỏ sò; mành che cửa trong nhà, không bằng vật liệu dệt (đồ nội thất); mành che cửa sổ; 
mành che nắng cửa sổ và hình chạm đầu mái trang trí cửa sổ; các phần cứng của khung 
treo rèm, cụ thể là, thanh chịu lực, bộ thanh treo, thanh treo bằng gỗ, sào, vòng xuyên vào 
thanh treo, cái nẹp, vòng treo vải không bằng kim loại; thang không bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp cửa và cửa sổ, không bằng kim loại; tấm gắn lên tường làm bằng nhựa hoặc 
gỗ để ghi thông tin (đồ đạc); bảng ghi thông tin; móc treo quần áo, không bằng kim loại; 
móc rèm, vòng treo rèm, thanh treo rèm, thanh ray cho rèm và suốt rèm cửa; vòng treo 
rèm tắm; thanh treo rèm tắm; gối tắm; ghế tắm; giá đỡ kệ sách không làm bằng kim loại; 
vật dụng chặn cửa làm bằng nhựa và gỗ; giỏ đựng thức ăn; ghế lười hạt xốp; giá đứng để 
phơi khăn tắm, kệ để khăn tắm, móc treo khăn tắm không bằng kim loại và thiết bị phân 
phối khăn lau tay, gắn cố định, không bằng kim loại; giá sách; giá để tạp chí; hộp làm 
bằng gỗ dùng để đựng đồ trang sức; đệm; tượng và các bức tượng nhỏ bằng sáp và gỗ; 
chuông gió (trang trí); hộp lưu trữ không bằng kim loại; hộp trang trí làm từ gỗ; tấm bọc 
co giãn dùng để bọc đồ đạc, không làm bằng vải; các sản phẩm và phụ kiện để lưu trữ và 
sắp xếp, cụ thể là giá để đồ, tủ chứa đồ có nhiều ngăn, tấm bìa dùng để chia các ngăn 
chứa đồ, kệ chứa đồ; đồ chứa đựng không bằng kim loại, cụ thể là hộp đựng đồ bằng gỗ 
và nhựa, thùng tròn bằng gỗ và nhựa, thùng thưa bằng gỗ và nhựa và chậu bằng gỗ; tủ 
sách; giá sách, bàn; tủ; tủ đựng có ngăn kéo; giường; tủ nhỏ có nhiều ngăn; kệ tủ để thiết 
bị giải trí điện tử; bàn để đầu giường; giá treo quần áo; giá treo áo khoác; giá treo mũ; 
tượng để bàn bằng gỗ và nhựa; bảng gỗ xốp nhẹ; bảng tin; móc không bằng kim loại; giàn 
treo không bằng kim loại dùng để sắp xếp đồ đạc; thùng đựng đồ, không bằng kim loại; 
tấm bọc co giãn bằng vải dùng để bọc đồ đạc, cụ thể là tấm bọc cho bàn thay tã trẻ em; 
tấm lót dùng để thay tã cho trẻ em; ghế để chân; chặn cửa không bằng kim loại dùng cho 
em bé và trẻ em; ghế tắm cho trẻ em dùng trong bồn tắm, có thể mang đi được; tấm đệm 
làm từ bọt biển; tấm đệm bằng bông. 

 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng thực vật, cụ thể là chậu cây và chậu hoa; tượng thủy tinh; bình; 
xô và sàng; giá đỡ nến; hộp đựng đồ ăn và đồ uống dùng cho mục đích gia dụng; bát đĩa 
dùng cho bữa ăn; cốc ly uống rượu có chân; đồ đựng đồ uống, cụ thể là cốc uống bia, ly 
đựng rượu vang, cốc đựng nước, cốc thủy tinh ngắn; chén; cốc để uống và chén; giá đựng 
cốc; bát để trộn; đĩa để bơ; giá để bánh; bình rót; hộp đựng thức ăn gia đình, không chứa 
thức ăn; khay đựng thức ăn; găng tay dùng cho lò nướng; dụng cụ rút giấy dùng cho gia 
đình; vòng đánh dấu khăn ăn không phải bằng kim loại quý; dụng cụ chia xà phòng; đĩa 
đựng xà phòng; giá để vòi hoa sen; dụng cụ phân phối cuộn bông; giá để giấy vệ sinh và 
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dụng cụ phân phối giấy lau mặt; giá để bàn chải đánh răng; đồ chứa dùng cho mục đích 
gia dụng hoặc nhà bếp; giá phơi quần áo cho khô; thùng chứa rác; giỏ đựng đồ bỏ đi; giá 
để khăn tắm; chậu trang trí không bằng kim loại; đĩa và ấm; phụ kiện trang trí nhà, cụ thể 
là đĩa trang trí không bằng kim loại quý hoặc chất liệu phi kim loại, cốc đựng nến (vật 
dụng giữ, đỡ), vòng để nến; tượng để bàn không bằng kim loại, cụ thể là tượng để bàn làm 
bằng thủy tinh; đĩa đựng nến dạng cột; dụng cụ gia dụng, cụ thể là bàn xẻng, kẹp gắp, giá 
để miếng bọt biển, nạo, vật dụng để lọc dạng lưới, xẻng lật thức ăn, dụng cụ đánh kem 
không chạy điện, dùng cho mục đích gia dụng; thùng ướp lạnh đồ uống, không dùng điện; 
xô và bình; dụng cụ nấu nướng, cụ thể là giỏ có dây; tượng và bức tượng nhỏ làm bằng 
gốm; giỏ được làm từ liễu gai, rơm, gỗ hoặc vải; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; khay 
dùng cho tủ lạnh; lợn đựng tiền tiết kiệm; lợn đựng tiền tiết kiệm làm bằng kim loại; dụng 
cụ cắt bánh quy; đồ chứa đựng đồ chơi trong nhà tắm, làm từ nhựa hoặc lưới; chậu bằng 
nhựa dùng để chứa đựng. 

 

Nhóm 24: Tấm vải quây xung quanh cũi trẻ em để giảm va đập; tấm trải giường; chăn 
bông và vải phủ giường; màn che giường; chăn chần bông và chăn lông vịt; tấm phủ cho 
chăn chần bông và chăn lông vịt; tấm vải sợi không co giãn để phủ đồ đạc, cụ thể là, tấm 
phủ bàn thay đồ; miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; vải lanh; rèm cửa nhà tắm; lớp lót 
rèm nhà tắm; đồ chăn ga gối đệm, cụ thể là, khăn trải giường và bộ khăn trải giường, khăn 
phủ gối, vỏ gối, rèm che chân giường, chăn, khăn phủ giường, chăn đơn; đồ vải lanh dùng 
cho bàn ăn không làm từ giấy, cụ thể là,  miếng lót bày đĩa ở bàn ăn, khăn ăn, khăn trải 
bàn, tấm trải dọc bàn và tấm phủ trang trí bàn ăn; vải che cửa sổ, cụ thể là, rèm cửa sổ, 
rèm cửa sổ xếp nếp, rèm cửa sổ trong suốt, rèm cửa sổ giăng ngang, rèm che ngang cửa 
sổ; khăn tắm; khăn mặt; khăn lau đĩa; áo bọc ghế bằng vải không co giãn; găng tay tắm 
bằng vải; vỏ đệm; tấm bọc nắp đậy nhà vệ sinh bằng vải; dây buộc rèm có bản chất là dây 
giữ rèm bằng vải dệt; tấm phủ bàn bằng chất dẻo; tấm treo tường bằng vải; dây cờ vải; túi 
ngủ. 

 

Nhóm 27: Thảm trải sàn; giấy dán tường; mép (viền) giấy dán tường; thảm chùi chân sau 
khi tắm; thảm lót bồn tắm bằng vải; thảm trang trí trên mặt có hoạt tiết; thảm chùi chân ở 
cửa; thảm dệt; thảm trải lối đi trên sàn nhà. 

 

Nhóm 28: Bàn chơi đa năng cho trẻ em; đồ chơi treo nôi; đồ trang trí và trang hoàng cây 
thông Giáng sinh; tấm che chuyên dụng cho gốc cây thông Giáng sinh và tất Giáng sinh 
(đồ trang trí cho cây thông Giáng sinh); trò chơi vận động ngoài trời cụ thể là bóng vồ, bi 
sắt và bóng gỗ chơi trên cỏ; lưới bắt bướm; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; băng giấy (dây 
giấy) để trang trí; nhà chơi của trẻ em; lều và bếp chơi của trẻ em; đồ chơi dùng khi tắm; 
cái lúc lắc cho trẻ em; đồ chơi nhồi bông/đồ chơi bằng nhung. 

 

 
(210) 4-2018-02693 (220) 23.01.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá, trắng. 
(731) Công ty cổ phần An Tâm Gia  

(VN) 
Số 155A đường Suối Dinh, ấp Lộc Hòa, 
xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đã được bảo quản; xúc xích; rau, củ đóng hộp; rau đã được bảo quản; 
hạt, đã chế biến; lát trái cây sấy khô. 

 
Nhóm 31: Trái cây tươi [ở dạng giỏ]/[đặt trong giỏ]; rau tươi. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-03038 (220) 25.01.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MAIZOTA   (VN) 
Số nhà 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc không khí (dân dụng & công nghiệp); máy lọc khí; máy lọc không khí 

công nghiệp; máy tạo ẩm; máy hút ẩm; máy khử mùi; máy lọc bụi (dân dụng & công 
nghiệp).  

 

 
(210) 4-2018-04346 (220) 06.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1; 1.15.24; 1.15.23; 18.3.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Blackspace  
(VN) 
11 Trà Khúc, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  

 

 
(210) 4-2018-04347 (220) 06.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1; 1.15.24; 1.15.23; 18.3.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Blackspace  
(VN) 
11 Trà Khúc, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch.  
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(210) 4-2018-05135 (220) 12.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Danh Hoàng    (VN) 
306 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 29: Chè đậu, súp đậu; canh ăn liền đóng gói sẵn, đậu nấu đóng gói sẵn.  
 

Nhóm 30: Cháo ăn liền đóng gói sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán chè đậu, súp đậu, cháo ăn liền đóng gói sẵn, canh ăn liền đóng gói 
sẵn, đậu nấu đóng gói sẵn.  

 

 
(210) 4-2018-05541 (220) 26.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) METACO INC.  (JP) 

203 Nagatani Hill Plaza Roppongi, 7-3-8 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Tấm chắn dùng cho cửa sổ kéo lại được bằng kim loại; tấm chắn dùng cho cửa 
kéo lại được bằng kim loại; tấm chắn dùng  cho cửa sổ bằng kim loại; mành che ngoài cửa 
bằng kim loại; mái che bằng kim loại; tấm chắn côn trùng dùng cho cửa sổ bằng kim loại; 
tấm chắn côn trùng bằng kim loại dùng cho cửa; tấm chắn muỗi bằng kim loại; tấm chắn 
bảo vệ bằng kim loại; tấm kim loại  chắn côn trùng dùng cho cửa sổ; tấm kim loại chắn 
côn trùng dùng cho cửa; tấm lưới chắn cửa sổ bằng kim loại kéo giãn được; tấm chắn sáng 
bên ngoài  cửa, bằng kim loại; mành che bằng kim loại dùng bên ngoài; mành kiểu con 
lăn bằng thép; tấm chắn bằng kim loại ở dạng kẹp mành để cố định tấm chắn côn trùng; 
kẹp bằng kim loại để cố định mành (phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho mành); kẹp bằng 
kim loại để cố định mành xếp (phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho mành); phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho mành; mành che nắng bằng kim loại dùng cho mái bằng; mành che 
bằng kim loại dùng cho mái bằng; bộ phận và phụ kiện của mành, mành che nắng, tấm 
chắn, tấm chắn côn trùng và tấm chắn muỗi, cụ thể là lưới bằng kim loại dùng cho tấm 
chắn, dây bằng kim loại dùng cho tấm chắn, khung dẫn trượt bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Tấm chắn dùng cho cửa sổ kéo lại được không bằng kim loại; tấm chắn dùng 
cho cửa kéo lại được không bằng kim loại; tấm chắn dùng  cho cửa sổ không bằng kim 
loại; mành che ngoài cửa, không bằng kim loại và không bằng vải dệt; tấm chắn côn trùng 
không bằng kim loại; tấm chắn côn trùng không bằng kim loại dùng cho cửa; tấm chắn 
không bằng kim loại dùng cho cửa sổ; tấm chắn không bằng kim loại, dùng cho xây 
dựng; khung cửa không bằng kim loại; cửa cuốn không bằng kim loại có đặc tính cách 
nhiệt, cách điện; mành che nắng không bằng kim loại và vải dệt dùng cho mái bằng; 
mành che không bằng kim loại và vải dệt dùng cho mái bằng; mái che, không bằng kim 
loại, dùng cho xây dựng; mái che bằng chất dẻo dùng cho xây dựng; tấm chắn chống 
muỗi không bằng kim loại; bộ phận và phụ kiện của tất cả các sản phẩm. 

 

Nhóm 20: Mành che kiểu con lăn bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà; mành che cửa 
sổ bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà; mành che nắng bằng vải sợi hoặc vải dệt 
dùng trong nhà; mành che nắng cửa sổ bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà; mành 
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kiểu con lăn bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà; mành che cửa sổ dùng trong nhà 
bằng vải dệt; bình phong về bản chất là mành che bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong 
nhà; bình phong chắn muỗi không bằng kim loại; vật dụng giữ dùng để bảo vệ màn che, 
không bằng chất liệu vải dệt; cái kẹp không bằng kim loại dùng để cố định mành che (phụ 
kiện lắp ráp không bằng kim loại cho mành); cái kẹp không bằng kim loại dùng để cố 
định mành xếp (phụ kiện lắp ráp không bằng kim loại cho mành xếp); puli truyền động 
bằng chất dẻo cho mành che; cái kẹp không bằng kim loại dùng để cố định tấm chắn 
chống côn trùng (phụ kiện lắp ráp không bằng kim loại cho tấm chắn muỗi); bình phong 
kiểu con lăn dùng trong nhà về bản chất là mành che bằng vải sợi hoặc vải dệt; bình 
phong làm bằng vải dệt dùng để cản gió (đồ đạc); mành che dùng cho nóc nhà kính (đồ 
đạc trong nhà); bộ phận và phụ kiện của mành che kiểu con lăn bằng vải hoặc vải dệt 
dùng trong nhà, mành che cửa sổ bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà, mành che 
nắng bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà, mành che nắng cửa sổ bằng vải sợi hoặc 
vải dệt dùng trong nhà, mành che kiểu con lăn bằng vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà, 
mành che cửa sổ dùng trong nhà bằng vải dệt, bình phong về bản chất là mành che bằng 
vải sợi hoặc vải dệt dùng trong nhà, bình phong chắn muỗi không bằng kim loại, bình 
phong kiểu con lăn dùng trong nhà về bản chất là mành che bằng vải sợi hoặc vải dệt, 
bình phong làm bằng vải dệt dùng để cản gió (đồ đạc), mành che dùng cho mái của phòng 
nhiều cửa sổ đón ánh sáng cho mục đích trong nhà (đồ đạc). 

 

Nhóm 22: Mái che bằng vật liệu tổng hợp; mái che bằng vải sợi; mái che bằng vải dệt; 
rèm che bên ngoài cửa bằng vật liệu dệt; rèm che kiểu con lăn bên ngoài cửa bằng vật liệu 
dệt; rèm che bên ngoài cửa sổ bằng vật liệu dệt; mành che nắng bằng vải dệt dùng cho 
mái bằng cho mục đích ngoài trời; mành che nắng dùng cho mái của phòng nhiều cửa sổ 
đón ánh sáng cho mục đích ngoài trời; mành che bằng vải dệt dùng cho mái bằng cho 
mục đích ngoài trời; mành che dùng cho mái của phòng nhiều cửa sổ đón ánh sáng; rèm 
che bên ngoài cửa để tránh tác động của thời tiết, bằng vải sợi hoặc vải dệt; bộ phận và 
phụ kiện của tất cả các sản phẩm nói trên. 

 

Nhóm 24: Màn chống muỗi; màn che chắn nắng dùng trong nhà bằng vải dệt; rèm bằng 
chất liệu vải dệt hoặc bằng chất dẻo; vật liệu bằng vải dệt dùng trong sản xuất màn che, 
bình phong, mái che và mành che nắng; bộ phận và phụ kiện của màn chống muỗi, màn 
che nắng nắng dùng trong nhà bằng vải dệt, rèm bằng chất liệu vải dệt hoặc bằng chất 
dẻo. 

 

 
(210) 4-2018-05845 (220) 28.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.6; 26.11.3; 1.7.19
(591) Đỏ tươi, da cam, xanh lá mạ, xanh dương.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Happy Mart Việt 
Nam  (VN) 
44 phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng như rau và các sản phẩm trong vườn 
có thể ăn được, đã được chế biến để tiêu dùng hoặc bảo quản: chất chiết ra từ thị, trứng, 
sữa và các sản phẩm sữa. 
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Nhóm 30: Thực phẩm gốc thực vật đã chế biến để tiêu dùng, hoặc bảo quản cũng như các 
gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm: gạo, đường, mật ong, muối nấu ăn, gia vị, kem 
lạnh. 

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

 
(210) 4-2018-05889 (220) 28.02.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; A5.5.20; 1.15.15 
(731) MAYSTAR BEAUTY SDN BHD  (MY) 

G-72-2 Zenith Corporate Park, Jalan SS 
7/26 Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm trang điểm; chế phẩm 
tẩy trang; chế phẩm làm sạch da toàn thân; tinh dầu; nước hoa và chất thơm; chế phẩm vệ 
sinh thân thể; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da toàn 
thân (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm sóc da toàn thân (không dùng cho 
mục đích y tế); sản phẩm chăm sóc móng (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 
móng; bọt cạo râu (chế phẩm cạo râu); kem cạo râu (xà phòng cạo râu); chế phẩm cạo râu 
dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2018-06359 (220) 06.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Nam 
Khánh  (VN) 
Đội 16, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội             

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị 
chiếu sáng; thiết bị điều hòa không khí; ấm đun nước, dùng điện. 

 
 

(210) 4-2018-06396 (220) 06.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PRIMORDIAL PTY LTD  (AU) 

5 Sea Vista Court Wynn Vale SA 5127, 
Australia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2018-06707 (220) 09.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Phúc 
Hưng  (VN) 
Lô 118 khu nhà ở gia đình quân đội 
K98-NT, phường Phước Hoà, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội nghị nhằm mục đích thương mại và quảng cáo; 
mua bán, phân phối (trừ dịch vụ vận tải): gạch men, thiết bị vệ sinh (bàn cầu, bồn tiểu, 
chậu rửa, vòi chậu, sen tắm, vòi bếp), phụ kiện thiết bị vệ sinh (vòi xịt, phễu thoát sàn, giá 
kệ móc gương cho phòng tắm, ống thải chữ P, van vặn khóa, dây cấp nước), hộp đựng 
giấy, hộp xà phòng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê văn phòng; tư vấn đầu tư; định giá bất động 
sản.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, thi công, lắp đặt hệ thống điện.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ xây 
dựng và công nghiệp.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 
 

 
(210) 4-2018-07277 (220) 14.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng Lý Tự Trọng 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-07278 (220) 14.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.9; 7.3.2 
(591) Đỏ, cam, vàng. 

(540) 

 

(731) Trường cao đẳng Lý Tự Trọng 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2018-08260 (220) 21.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần định giá và 
đầu tư Việt  (VN) 
Số 7, ngõ 11, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá doanh nghiệp; dịch vụ định giá tài chính; dịch vụ định giá bất 
động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư. 

 

 
(210) 4-2018-08880 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Aries  (VN) 
Tầng 01, tòa nhà lô số B7 + B9, ô D21, 
khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn làm bằng kim loại. 
 

Nhóm 07: Động cơ điện và động cơ, động cơ điện dùng cho cửa cuốn, máy giặt, máy rửa 
bát. 

 

Nhóm 09: Thiết bị thu hình, máy vi tính, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính 
bảng, thiết bị truyền phát âm thanh, thiết bị điều khiển từ xa, bộ cảm biến điện, chuông 
cửa điện, bộ nắn điện (adapter), máy quay phim (camera), chìa khóa điện tử là thiết bị 
điều khiển từ xa, chìa khóa dạng thẻ được mã hóa, hệ thống điều khiển truy cập điện tử 
dùng cho cửa khóa liên động, phần mềm máy tính, bộ ngắt mạch điện (aptomat), công tắc 
điện, ổ cắm, dây cáp điện, cầu dao điện, máy thu thanh (đài). 

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân, điều hòa không khí, tủ lạnh, đèn chiếu sáng, thiết 
bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 

 

 
(210) 4-2018-08898 (220) 27.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và sản xuất Thành 
Phát  (VN) 
Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi; bồn rửa bát; thiết bị rửa; vòi của hệ thống ống dẫn; buồng 

tắm; bồn tắm; bệ xí nhà vệ sinh. 
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Nhóm 20: Gương. 
 

 
(210) 4-2018-09398 (220) 29.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hoàng Thế Cường  (VN) 
Thôn Cốc Thôn, xã Cam Thượng, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm (không còn sống); rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu 
chín; trứng; sữa; sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2018-09530 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25; 5.13.25; 5.3.20 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Royal Palace Việt Nam  (VN) 
Phòng 902, toà nhà Gelex Tower, 52 Lê 
Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ; thiết kế xây dựng; thiết kế trang trí nội ngoại thất; tư vấn kiến 
trúc.  

 

 
(210) 4-2018-09599 (220) 30.03.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 26.4.1; 26.3.4; 26.7.25 
(731) PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE, INC.   (US) 
14 Campus Boulevard, Newtown Square, 
PA 19073-3299, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, bao gồm các tài liệu như là tạp chí, bản tin, báo hàng 
ngày, thông báo, cẩm nang và sách có thể tải xuống trong lĩnh vực quản lý dự án.  

 

Nhóm 16: Tài liệu dạng in và xuất bản phẩm dạng in như là tạp chí, bản tin, báo hàng 
ngày, sách bìa mỏng, thông báo, cẩm nang và sách trong lĩnh vực quản lý dự án. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh trong lĩnh vực quản lý dự án; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh, cụ thể là trong lĩnh vực quản lý dự án; dịch vụ kinh doanh 
cho người khác, cụ thể là chứng nhận các cá nhân trong lĩnh vực quản lý dự án; cập nhật 
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và duy trì thông tin trong các bản đăng ký, cụ thể là xác minh và giám sát chứng chỉ của 
các cá nhân trong lĩnh vực quản lý dự án; dịch vụ hiệp hội, cụ thể là thúc đẩy lợi ích của 
nghề quản lý dự án; quảng cáo/quảng bá để nâng cao nhận thức của công chúng về nghiệp 
vụ quản lý dự án; cung cấp thông tin về quản lý dự án; tư vấn quản lý nhân sự, cụ thể là 
chứng nhận sự thích hợp của các cá nhân trong lĩnh vực quản lý dự án. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tổ chức các lớp học, hội thảo và hội nghị trong lĩnh 
vực quản lý dự án và phân phối các tài liệu khóa học liên quan; cung cấp các khóa đào tạo 
trực tuyến trong lĩnh vực quản lý dự án; cung cấp các xuất bản phẩm trực tuyến không tải 
xuống được như là tạp chí, bản tin, báo hàng ngày và sách trong lĩnh vực quản lý dự án; 
cung cấp các hội thảo trên trang web trực tuyến khương tải xuống được trong lĩnh vực quản 
lý dự án; cung cấp báo hàng ngày trực tuyến, cụ thể là các nhật ký trực tuyến trong lĩnh 
vực quản lý dự án; tổ chức các cuộc thi, cụ thể là, cung cấp quy chế công nhận và khuyến 
khích bằng cách khen thưởng để biểu dương sự xuất sắc trong lĩnh vực quản lý dự án; 
khảo thí giáo dục, cụ thể là kiểm tra để đánh giá năng lực chuyên môn của các cá nhân 
trong lĩnh vực quản lý dự án. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ công nhận, cụ thể là, thiết lập và cung cấp các tiêu chuẩn quản lý 
dự án với mục đích công nhận; cung cấp trang web tương tác trong lĩnh vực quản lý dự án 
kinh doanh và nghiệp vụ quản lý dự án; dịch vụ máy tính, cụ thể là tạo ra cộng đồng trực 
tuyến cho những người sử dụng trong lĩnh vực quản lý dự án và nghiệp vụ quản lý dự án. 

 
 

(210) 4-2018-09608 (220) 30.03.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu An Phương 
Phát  (VN) 
92/20/36 Tôn Thất Thuyết, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Quả dừa tươi. 
 
 

(210) 4-2018-09693 (220) 02.04.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Đen xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại. 
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Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ] cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện). kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho 
máy móc. 

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu (trừ máy tính); dụng cụ đo điện; 
thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy thu thanh và thu hình. 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa, thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 

Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới. 
 

Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 

Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy). 

 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải), đồ đạc; đồ đạc 
bằng kim  loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường học. 

 

Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo; sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 

Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ 
đồ đạc bằng vải: đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo. 
 

Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân. 

 

Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo; kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ). 

 

Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 
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Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục: đồ trang hoàng cây Noel 
ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt; thiết bị rèn luyện cơ thể. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình: lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cung cấp kênh cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường: cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 
Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-09694 (220) 02.04.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 

không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện. dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 

 
Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 
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Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm: bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng, cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; gia vị thập cẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh 
dầu éte và tinh dầu]; chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu); bột. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo: dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh: chén, tô (bát), đĩa, muỗng, nồi, thố, bình trà, tách (ly), lọ, bình cắm hoa, bộ đồ 
uống cà phê [bộ đồ ăn], bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn], bộ đựng gia vị. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận tải; kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 

 

Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; 
bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
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nhà nghỉ du lịch: đặt chỗ khách sạn: dịch vụ khách sạn; nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-09864 (220) 03.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH quốc tế Lâm Hải  

(VN) 
28/18 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc; kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng 
điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay để uốn tóc; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kéo.   

 

 
(210) 4-2018-10115 (220) 04.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 25.5.25; 26.1.2; 26.2.7; 

A26.11.8 
(591) Xám, đỏ, xanh đen. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng SAGEN  (VN) 
38 Lam Sơn, phường 6, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; khảo sát địa hình, địa 
chất công trình xây dựng; tư vấn quy hoạch cho các công trình xây dựng; tư vấn thiết kế 
các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-10768 (220) 10.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Hùng Phong   (VN) 
Số 2 đường Trần Quý Kiên, tổ 58, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện âm nhạc, cung cấp thông lin sự kiện giái trí và bán vé các 
sự kiện này trên các trang mạng xã hội, đào tạo về lĩnh vực âm nhạc, tổ chức game show, 
chương trình truyền hình, chương trình rađiô.  
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(210) 4-2018-10923 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.5.15; A1.1.10; A5.11.11; 25.1.6 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá, đen, đỏ, 

trắng, xanh dương đậm, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Nông 
Alpha     (VN) 
132 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-10935 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần CHIC-LAND  
(VN) 
Lô B4. 1-06 đường Võ Nguyên Giáp, 
phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; cà vạt; mũ đội đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ quản lý kinh 
doanh trong việc lập và điều hành hoạt động của khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán rượu, 
trung tâm chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp (spa), điểm vui chơi giải trí, cơ sở thể dục thể 
hình, cửa hàng bán lẻ là lương thực, thực phẩm, đồ uống, quần áo thời trang; dịch vụ quản 
lý kinh doanh, cụ thể là quản lý và điều hành khách sạn, khu căn hộ cao tầng, nhà hàng ăn 
uống, hộp đêm, quán rượu, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay sắc đẹp (spa), điểm vui chơi 
giải trí, cơ sở thể dục thể hình, cửa hàng bán lẻ, trung tâm hội nghị, và khu nghỉ mát dành 
luân phiên theo thời gian cho nhiều người (timeshare); dịch vụ bán lẻ lương thực, thực 
phẩm, đồ uống, quần áo thời trang; quản lý văn phòng; dịch vụ khách hàng trung thành. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ liên quan đến 
việc, cho thuê, và điều hành bất động sản bao gồm cả các căn hộ; môi giới bất động sản; 
dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ lái xe; cho thuê tàu 
thuyền; vận chuyển hành khách; cho thuê xe cộ.  

 
Nhóm 41: Cung cấp các hoạt động giải trí; thể thao và văn hóa; dịch vụ lên kế hoạch và 
quản lý sự kiện cụ thể là tổ chức sự kiện giải trí, văn hoá, thể thao; sắp xếp cuộc thi sắc 
đẹp; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ karaoke. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy 
rượu và quầy giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ đặt phòng khách sạn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe (spa), cụ thể là cung cấp các dịch vụ 
chăm sóc da mặt, tóc, da và cơ thể, dịch vụ sửa móng tay và móng chân, dịch vụ mát-xa, 
dịch vụ tẩy lông toàn thân; thẩm mỹ viện; dịch vụ trang điểm; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị 
liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm. 

 

 
(210) 4-2018-10954 (220) 11.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Đức  (VN) 
173/23 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; bao để móc chìa khóa; ba lô; túi đeo vai 
học sinh; cặp đựng giấy tờ, tài liệu.  

 

Nhóm 35: Thương mại điện tử cụ thể là mua bán trực tuyến hàng gia dụng: thiết bị và linh 
kiện điện tử, viễn thông, tất vớ, quần áo, giày dép. 

 

 
(210) 4-2018-11316 (220) 13.04.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Thị Lan Hiên  (VN) 
124/6/ đường 6, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 26: Dây chun (dùng cho trang phục quần áo); vật trang trí dùng cho quần áo; bộ đồ 
may vá; đăng ten, ren làm viền.  

 

 
(210) 4-2018-11503 (220) 16.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Vàng, xanh lục, xanh dương, xanh lơ, 

xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Hoàng Mai  (VN) 
Khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  
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(210) 4-2018-11586 (220) 16.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải biển Tín 
Nghĩa  (VN) 
Km 7, quốc lộ 18, khu công nghiệp Quế 
Võ (khu mở rộng), xã Phương Liễu, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; cặp da; da mông, da lưng; túi xách tay; vật liệu giả da; vật trang 
trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2018-11833 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Lê Văn Thuận   (VN) 

Nhà số 7, tầng 19 Lô G, chung cư Conic 
Skyway Residence số 13B Nguyễn Văn 
Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ chụp hình kỹ thuật số; quay phim; dịch 
vụ phòng thu âm và in sang băng đĩa; dịch vụ vũ trường và khu vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-11834 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Lê Văn Thuận    (VN) 

Nhà số 7, tầng 19 Lô G, chung cư Conic 
Skyway Residence số 13B Nguyễn Văn 
Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ chụp hình kỹ thuật số; quay phim; dịch 
vụ phòng thu âm và in sang băng đĩa; dịch vụ vũ trường và khu vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-11835 (220) 17.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Lê Văn Thuận    (VN) 

Nhà số 7, tầng 19 Lô G, chung cư Conic 
Skyway Residence số 13B Nguyễn Văn 
Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ 
chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; dịch vụ chụp hình kỹ thuật số; quay phim; dịch 
vụ phòng thu âm và in sang băng đĩa; dịch vụ vũ trường và khu vui chơi giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-11897 (220) 18.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.9.16; 3.7.7; 3.7.11; 3.7.16 
(591) Xanh, vàng, nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nông nghiệp sạch Việt Nam 
NPH  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 104, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y. 

 

(210) 4-2018-12607 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Sinh Đôi 

Pharma  (VN) 
D1/8A quốc lộ 50, ấp 4, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ dùng cho y tế, mỹ 

phẩm, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất tẩy rửa vệ sinh, chất phụ gia dùng cho thực 
phẩm, nông lâm sản nguyên liệu; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo cho mục 
đích bán hàng; đấu giá bất động sản.  

 
Nhóm 36: Tư vấn quản lý, môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-12635 (220) 23.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Moocos Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Văn Xá (Nhà bà Nguyễn Thị Kim 
Anh), xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, 
thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua gấc. 
 

Nhóm 30: Bột gấc; café gấc. 
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Nhóm 32: Nước giải khát; đồ uống không cồn  
 

Nhóm 33: Rượu gấc (đồ uống có cồn).  
 

 
(210) 4-2018-12674 (220) 23.04.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.4.3; 10.3.7; A5.5.20 
(591) Đỏ, cam, xanh lá cây, xanh dương, trắng.

(540) 

  

(731) Tăng Minh Hải  (VN) 
Khối 17, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ 
Hợp, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, linh kiện điện tử, thiết bị văn phòng gồm: máy vi 
tính, laptop, máy in. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang web.  
 

 
(210) 4-2018-12739 (220) 24.04.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.3.1; 1.15.21; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Con Cưng  
(VN) 
101 - 103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Miếng đệm chăm sóc ngực; miếng đệm lót vệ sinh; thực phẩm công thức cho 
trẻ sơ sinh; quần tã trẻ em; tã lót trẻ em; nước rửa tay diệt khuẩn. 

 

Nhóm 08: Thìa, nĩa, dao ăn dùng cho em bé; thìa, dĩa, dao ăn bằng chất dẻo; kìm bấm, cắt 
tỉa móng (bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay); kéo xén (tông-đơ) để cạo râu (hoặc cắt tóc). 

 

Nhóm 09: Nhiệt kế, không dùng cho mục đích y tế; chuông điện báo động; thiết bị báo 
động; thiết bị giám sát trẻ nhỏ; cân sức khỏe; thiết bị video giám sát trẻ nhỏ. 

 

Nhóm 10: Bơm dùng để hút sữa mẹ; bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả của bình bú sữa 
cho trẻ em; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; vòng kích thích mọc răng cho trẻ em; đai 
nịt bụng. 

 

Nhóm 11: Thiết bị hâm nóng bình sữa chạy điện; thiết bị khử trùng; bồn tắm ngồi.  
 

Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; túi dành riêng cho xe đẩy; túi bọc chân em bé dành cho xe đẩy; 
màn chống muỗi giành cho xe đẩy; mui che cho xe đẩy trẻ em; ghế bảo hiểm trong xe cộ 
dùng cho trẻ em. 

 

Nhóm 15: Trống lục lạc (nhạc cụ gõ có gắn những vòng kim loại phát ra tiếng kêu ở vành 
trống); mũ gắn chuông (nhạc cụ); chuông nhỏ (nhạc cụ) lắc bằng tay. 
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Nhóm 18: Địu em bé; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du Iịch; cặp học sinh, túi đeo 
vai học sinh; cặp sách chống gù lưng (cặp sách học sinh Nhật Bản); dây đai giữ em bé; 
dây đai giúp trẻ tập đi. 

 
Nhóm 20: Giường cũi của trẻ em; gối; ghế cao cho trẻ em; nệm; nôi cho trẻ em; móc treo 
quần áo không bằng kim loại; tấm bọc giảm va đập cho cũi trẻ em, trừ bộ đồ giường. 

 
Nhóm 21: Chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được; bộ vệ sinh để trong phòng; đũa; 
đĩa; bình để uống, tách, chén, cốc; chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa; đồ chứa 
đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; giỏ dùng trong gia đình; lược; bàn chải đánh răng; 
dụng cụ dùng để vệ sinh. 

 

Nhóm 24: Chăn; khăn tắm, khăn mặt bằng vải; tấm trải phủ giường, vỏ nệm, vỏ đệm; cờ, 
phướn, đuôi nheo cho trẻ em; áo gối, vỏ gối; túi ngủ cho trẻ em. 
 

Nhóm 25: Yếm dãi không bằng giấy; quần áo tắm; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo 
may sẵn; giày; bít tất, tất. 

 

Nhóm 28: Xúc xắc; đồ chơi xây dựng; búp bê, giường búp bê, quần áo búp bê, nhà búp 
bê, bình bú sữa cho búp bê; con rối; mũ tiệc liên hoan bằng giấy; đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2018-13765 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A11.3.7 
(591) Trắng, xanh đậm, đỏ, xanh lá cây, nâu, 

xanh nhạt. 
(731) Hội nông dân xã Cổ Loa  (VN) 

Xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 30: Bún. 
 

 
(210) 4-2018-13766 (220) 04.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, vàng cam.
(731) Hội Nông dân xã Tàm Xá  (VN) 

Xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 
phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 31: Cây quất cảnh (cây trồng tự nhiên).  
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(210) 4-2018-13956 (220) 07.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ATLANTIC  (VN) 
Số 92/53/1 đường 44, Trương Đình Hội, 
phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-14170 (220) 08.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; thanh 
mỏng lát trần nhà bằng kim loại; rầm đỡ bằng kim loại; trần nhà bằng kim loại; xà rầm 
bằng kim loại; rầm nhà bằng kim loại khung kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-14716 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Nâu, xanh lá mạ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gia đình MIMI  
(VN) 
Số 14a, ngõ 310 Nghi Tàm, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; chăn; khăn phủ giường; túi ngủ; khăn mặt.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; yếm; khăn quàng cổ.  
 

 
(210) 4-2018-14873 (220) 11.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.6; 1.15.5 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

   

(731) Ông Thị Phụng  (VN) 
Số 494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: khí thiên nhiên hóa lỏng, 
khí thiên nhiên nén, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), bình gas, bếp gas, thiết bị phụ tùng gas. 

 

 
(210) 4-2018-15249 (220) 15.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) BLOOM CLASSIC CO., LTD.  (JP) 

4-3-28, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích gia dụng.  
 

 
(210) 4-2018-15407 (220) 16.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) INNOLUX CORPORATION   (TW) 

No. 160 Kesyue Rd., Chu-Nan Site, 
Hsinchu Science Park, Chu-Nan, Miao-
Li, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình tinh thể lỏng (lcd); màn hình tinh thể lỏng; máy thu hình; máy 
tính xách tay; máy vi tính; màn hình tinh thể lỏng dùng cho máy vi tính; màn hình máy 
chiếu; hệ thống camera quan sát (hệ thống cctv); thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân 
(pda); điện thoại di động; điện thoại dùng trên xe hơi; thiết bị truyền thông sử dụng sợi 
quang học để chuyển tải hình ảnh màu; thiết bị truyền thông sử dụng sợi quang học; điện 
thoại; màn hình vi-đê-ô, phần cứng máy tính; màn hình máy tính; màn hình; mô đun màn  
hình tinh thể lỏng; tấm nền cho màn hình tinh thể lỏng; dụng cụ phương vị. 

 

 
(210) 4-2018-15596 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Chi   (VN) 
54A-56 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi liên quan đến làm đẹp và sắc đẹp; tổ chức sự kiện giải trí; 
đào tạo dạy nghề. 
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(210) 4-2018-15597 (220) 17.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.1.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Linh 
Chi   (VN) 
54A-56 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi liên quan đến làm đẹp và sắc đẹp; tổ chức sự kiện giải trí; 
đào tạo dạy nghề. 

 

 
(210) 4-2018-15992 (220) 21.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A2.1.19; A5.3.13; 25.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2018-15993 (220) 21.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 25.5.2; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2018-15994 (220) 21.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, đỏ, xanh lá cây, xám, hồng 

nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
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(210) 4-2018-15995 (220) 21.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 25.5.2; 25.1.5; A1.1.12 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, 

trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Hiển   (VN) 
Thôn Ao Sen 1, xã Đức Ninh, huyện 
Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 
 

 
(210) 4-2018-17260 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 

(Allegens)   (VN) 
144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-17261 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 

(Allegens)   (VN) 
144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-17262 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 

(Allegens)   (VN) 
144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 

 
(210) 4-2018-17263 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ 

(Allegens)   (VN) 
144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 

 
 

(210) 4-2018-17288 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.3.4; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư Lucky 

Land  (VN) 
Số 32H Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; hạt tiêu; tương ớt; trà (chè). 
 
 

(210) 4-2018-17311 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) AJ NETWORKS CO., LTD.   (KR) 

14th Floor, AJ Bldg. 9, Jeongui-ro 8-gil, 
Songpa-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới; hệ thống đỗ xe tự động; máy quản lý bãi đỗ 
xe (trừ loại ứng dụng điện); thang máy vận hành cơ giới để dịch chuyển, đỗ và giữ các 
phương tiện đường bộ. 
 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, máy điện tử để quản lý bãi đỗ 
xe, thiết bị nhận tín hiệu chuông khẩn cấp cho bãi đỗ xe, phần mềm quản lý bãi đỗ xe, 
đồng hồ đo thời gian đỗ xe, phần mềm cho hệ thống đỗ xe, thiết bị thông tin đỗ xe điện 
tử, thiết bị hiển thị thông tin đỗ xe dạ quang, thiết bị nhận dữ liệu nhận dạng vị trí đỗ xe, 
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thiết bị điện tử phân phát vé gửi xe, thiết bị nhận dạng xe cho bãi đỗ xe, thiết bị nhận 
dạng biển số tự động cho bãi đỗ xe, đồng hồ đo thời gian phương tiện đỗ xe, phần mềm 
điều khiển truy cập, máy quay phim giám sát, thiết bị giám sát điện tử, thiết bị điện và 
điện tử điều khiển đóng cửa, thiết bị điện tử mở cửa và đóng cửa tự động, phần mềm an 
ninh, máy giữ xe, trạm thu phí không có người điều khiển cho bãi đỗ xe, máy tính phí cho 
bãi đỗ xe, máy hiển thị phí cho bãi đỗ xe. 

 
Nhóm 37: Cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống đỗ xe 
vận hành cơ giới, lắp đặt hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới, sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống đỗ xe vận hành cơ giới, bảo dưỡng bãi đỗ xe vận hành cơ giới, lắp đặt máy quản lý 
bãi đỗ xe, lắp đặt máy giữ xe, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy quản lý bãi đỗ xe, sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy giữ xe. 

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin liên quan đến cho thuê hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới, 
dịch vụ cho thuê hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới, dịch vụ đỗ xe có người phục vụ, cung 
cấp thông tin liên quan đến dịch vụ đỗ xe, dịch vụ đặt trước chỗ đỗ xe, cung cấp tiện nghi 
bãi đỗ xe, đặt trước tiện nghi bãi đỗ xe, bãi đỗ xe, quản lý chỗ đỗ xe, dịch vụ bãi đỗ xe, 
cho thuê chỗ đỗ xe, cho thuê nhà để xe và chỗ đỗ xe.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ bãi đỗ xe, dịch vụ an ninh bãi đỗ xe, giám sát hệ thống an ninh, 
dịch vụ giám sát an ninh, cung cấp thông tin an ninh, dịch vụ an ninh không có người 
trực, bảo vệ cửa hàng, dịch vụ an ninh cho các tòa nhà, bảo vệ an ninh cho các cơ sở vật 
chất, dịch vụ cho thuê thiết bị báo động, dịch vụ cho thuê thiết bị an ninh, dịch vụ cho 
thuê thiết bị giám sát an ninh, dịch vụ cho thuê thiết bị chữa cháy, dịch vụ cho thuê 
chuông báo cháy. 

 

 
(210) 4-2018-17312 (220) 29.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) AJ NETWORKS CO., LTD.    (KR) 

14th Floor, AJ Bldg. 9, Jeongui-ro 8-gil, 
Songpa-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới; hệ thống đỗ xe tự động; máy quản lý bãi đỗ 
xe (trừ loại ứng dụng điện); thang máy vận hành cơ giới để dịch chuyển, đỗ và giữ các 
phương tiện đường bộ. 

 

Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh, máy điện tử để quản lý bãi đỗ 
xe, thiết bị nhận tín hiệu chuông khẩn cấp cho bãi đỗ xe, phần mềm quản lý bãi đỗ xe, 
đồng hồ đo thời gian đỗ xe, phần mềm cho hệ thống đỗ xe, thiết bị thông tin đỗ xe điện 
tử, thiết bị hiển thị thông tin đỗ xe dạ quang, thiết bị nhận dữ liệu nhận dạng vị trí đỗ xe, 
thiết bi điện tử phân phát vé gửi xe, thiết bị nhận dạng xe cho bãi đỗ xe, thiết bị nhận 
dạng biển số tự động cho bãi đỗ xe, đồng hồ đo thời gian phương tiện đỗ xe, phần mềm 
điều khiển truy cập, máy quay phim giám sát, thiết bị giám sát điện tử; thiết bị điện và 
điện tử điều khiển đóng cửa, thiết bị điện tử mở cửa và đóng cửa tự động, phần mềm an 
ninh, máy giữ xe, trạm thu phí không có người điều khiển cho bãi đỗ xe, máy tính phí cho 
bãi đỗ xe, máy hiển thị phí cho bãi đỗ xe. 
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Nhóm 37: Cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống đỗ xe 
vận hành cơ giới, lắp đặt hệ thống đỗ xe vận hành cơ giới, sửa chữa hoặc bảo dưỡng hệ 
thống đỗ xe vận hành cơ giới, bảo dưỡng bãi đỗ xe vận hành cơ giới, lắp đặt máy quản lý 
bãi đỗ xe, lắp đặt máy giữ xe, sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy quản lý bãi đỗ xe, sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy giữ xe. 

 

 
(210) 4-2018-17350 (220) 30.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.1; 17.2.5; A26.11.12; 26.2.7; 

24.9.1 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Duy Hiền   (VN) 
Lô A10, KDC Nam Cẩm Lệ, xã Hòa 
Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức làm bằng ngọc trai; đồng hồ đeo tay; hộp đựng đồ trang sức.  
 

Nhóm 19: Vật kỷ niệm không bằng kim loại, cụ thể là: các sản phẩm nghệ thuật làm bằng 
đá dùng để trang trí. 

 

Nhóm 44: Nuôi thủy sản.  
 

 
(210) 4-2018-17395 (220) 30.05.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.9; A25.7.21; 25.7.25 
(591) Da cam, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Tiến Khải  (VN) 
Số nhà 11 hẻm 6/72/896 Nguyễn Khoái, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm trên trang thương mại điện tử: gia sư, giúp việc theo 
giờ, giúp việc ăn ở lại, trông trẻ, trông thú cưng, trông người già, chăm sóc bệnh nhân, 
chăm sóc thú cưng, dọn dẹp vệ sinh, trong coi nhà cửa, dịch vụ việc nhà, bác sĩ, y tá, sửa 
chữa điện nước, sửa chữa máy lạnh, sửa chữa đồ điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-17396 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9 
(591) Xanh da trời, xám sáng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Tiến Khải  (VN) 
Số nhà 11 hẻm 6/72/896 Nguyễn Khoái, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm trên trang thương mại điện tử: gia sư, giúp việc theo 
giờ, giúp việc ăn ở lại, trông trẻ, trông thú cưng, trông người già, chăm sóc bệnh nhân, 
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chăm sóc thú cưng, dọn dẹp vệ sinh, trong coi nhà cửa, dịch vụ việc nhà, bác sĩ, y tá, sửa 
chữa điện nước, sửa chữa máy lạnh, sửa chữa đồ điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-17530 (220) 30.05.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tiến Hải  (VN) 
Xóm 2 Giáp Tứ, tổ 35 Thịnh Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Cửa hàng mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-17839 (220) 01.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 18.2.1 
(591) Xanh lá, cam đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LE VISTA  (VN) 
159 đường 3 tháng 2, phường Thuận 
Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình công ích; xây dựng công trình kỹ 
thuật dân dụng khác; phá dỡ các công trình xây dựng; san lấp các công trình xây dựng; 
chuẩn bị mặt bằng cho công trình xây dựng; dịch vụ giám sát công tác xây dựng; hoạt 
động sơn, chống thấm công trình; hoàn thiện công trình xây dựng; cho thuê máy móc, 
thiết bị xây dựng; lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, chống cháy, chống trộm, camera 
quan sát; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; lắp đặt hệ thống 
điện.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.  
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(210) 4-2018-17965 (220) 04.06.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Nâu nhạt, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh bánh cuốn Bà 
Lượng  (VN) 
Số 18, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-17984 (220) 04.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.7; 26.1.1; 26.13.1; 26.1.6 
(591) Cam, đen, xám. 
(731) Công ty cổ phần Dgroup 

Holdings  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Airport Building, số 2 
Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị (marketing), quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ tìm kiếm thông tin thương mại 
thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; dịch vụ cung cấp các thông tin giao dịch về 
thương mại và kinh doanh trên mạng internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giá 
trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông qua điện 
thoại. 

 

Nhóm 41: Hoạt động hậu kỳ (biên tập phim, dựng phim, chỉnh màu, kỹ xảo và tạo hiệu 
ứng hình ảnh (không phải phim quảng cáo)), hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc); 
hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video, 
phim nhựa, phim hoạt hình, và các chương trình truyền hình; hoạt động phát hành phim 
điện ảnh, phim video, phim nhựa, phim hoạt hình, và các chương trình truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-18183 (220) 05.06.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; A5.3.13; 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1; 

25.1.5; 25.1.25 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Văn Dương  (VN) 
786/7/3B Bình Giã, phường 10, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 19: Đá phong thủy (tác phẩm nghệ thuật làm từ đá). 
 

 
(210) 4-2018-18279 (220) 05.06.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng  (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Các bộ phận của động cơ xe máy cho các phương tiện giao thông trên bộ: séc 

măng, piston, phanh, ắc piston, xi lanh. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy, xe ô tô, xe có động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-18642 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.6 (540) 

  

(731) Liên hiệp Khoa học Kinh tế - 
Kỹ thuật - Công nghệ  (VN) 
43 ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm định [đo lường]; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, 

xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, 

hoá chất; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển 

khai; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu dự án kỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-18711 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.1; 7.3.11 

(591) Đen, trắng, xám, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trường 
Nguyên  (VN) 
241 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ; cửa nhựa; cửa nhựa giả gỗ; ván sàn gỗ; ván sàn nhựa.  
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(210) 4-2018-18774 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 26.4.9 
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC.  

(US) 
410 Terry Ave North, Seattle, WA 
98109, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để theo dõi và truy xuất sản phẩm; phần mềm máy tính để 

giám sát và quản lý chuỗi cung ứng; phần mềm máy tính để chống việc làm thay đổi và 
biến dạng sản phẩm; phần mềm máy tính để áp dụng công nghệ theo dõi và truy xuất 
hàng tiêu dùng và bao bì sản phẩm; phần mềm máy tính để thu thập, lưu trữ, phân tích và 
hiển thị thông tin về nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; 
phần mềm máy tính để sử dụng trong việc tạo, xử lý, lưu trữ và so sánh dữ liệu về các 
thông tin truy xuất được từ các đặc điểm được đánh dấu trong hoạt động của chuỗi cung 
ứng; phần mềm máy tính để xác minh chuỗi hành trình sản phẩm; phần mềm máy tính để 
in và quét mã vạch, nhãn sản phẩm, nhãn dán sản phẩm và mác sản phẩm; phần cứng máy 
tính; máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu), máy in, cụ thể là máy in tài liệu, mã vạch, nhãn, 
nhãn dán và mác, sử dụng kèm với máy vi tính; máy in mã vạch, sử dụng kèm với máy vi 
tính và đọc mã vạch; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều; bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến 
(RFID), cụ thể là mác và thiết bị đọc thông tin nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID); 
nhãn mang thông tin được ghi hoặc mã hóa từ tính, quang học hoặc điện tử, cụ thể là nhãn 
và nhãn dán để sử dụng trong nhận biết, theo dõi và truy xuất sản phẩm, và cung cấp 
thông tin về nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm.  

 
Nhóm 16: Giấy; nhãn giấy; nhãn dính; nhãn dán; nhãn giấy và nhãn dán bằng giấy để sử 
dụng trong xác định sản phẩm chính hãng, phân biệt hàng giả và hàng hóa trôi nổi, để mã 
hóa hàng hóa, theo dõi và truy xuất hàng hóa, và cung cấp thông tin về nguồn gốc, thành 
phần nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; ảnh in ba chiều.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến phần mềm máy tính, mác cho bộ nhận 
dạng qua tần số vô tuyến (RFID), giấy, nhãn, nhãn dán và các loại hàng tiêu dùng của 
nguời khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến liên quan đến phần mềm máy tính, mác 
cho bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID), giấy, nhãn, nhãn dán và các loại hàng tiêu 
dùng của người khác; tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực theo dõi và truy xuất sản phẩm; 
biên tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính cho các mục đích theo dõi 
và truy xuất nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu, và quá trình sản xuất sản phẩm và để 
giám sát và quản lý chuỗi cung ứng; giám sát và truy xuất hàng hóa của người khác cho 
mục đích kinh doanh, cụ thể là, nhằm mục đích theo dõi và truy xuất nguồn gốc, thành 
phần, nguyên liệu, và quá trình sản xuất sản phẩm và cho việc giám sát và quản lý chuỗi 
cung ứng. 

 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu, cụ thể là dán và gắn thông tin nhận biết sản phẩm, theo dõi và 
truy xuất các thiết bị và nguyên liệu cho nhiều loại sản phẩm khác nhau; xử lý vật liệu, cụ 
thể là gắn nhãn và mác vào sản phẩm và bao bì cho người khác. 

 

Nhóm 42: Theo dõi, truy xuất, giám sát bằng phương pháp điện tử, từ tính, quang học và 
sóng vô tuyến về vị trí, điều kiện, nguồn gốc, thành phần, nguyên liệu và quá trình sản 
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xuất hàng hóa cho người khác sử dụng máy vi tính, máy quét, đầu đọc mã vạch, thiết bị 
cảm biến và bộ nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID); thiết kế và thực hiện các giải pháp 
phần mềm và công nghệ cho mục đích theo dõi và truy xuất sản phẩm; cung cấp thông tin 
về công nghệ giám sát, theo dõi và truy xuất hàng hóa; cung cấp trang thông tin điện tử 
chứa dữ liệu về việc theo dõi và truy xuất sản phẩm; cho thuê phần mềm máy tính; cung 
cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để theo dõi và truy xuất 
sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để giám 
sát và quản lý chuỗi cung ứng; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải 
xuống được để chống việc làm thay đổi và biến dạng sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm 
thời phần mềm máy tính không tải xuống được để ứng dụng công nghệ theo dõi và truy 
xuất sản phẩm đối với hàng tiêu dùng và bao bì sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển thị thông 
tin về nguồn gốc thành phần, nguyên liệu và quá trình sản xuất sản phẩm; cung cấp sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để sử dụng trong việc tạo, xử lý, 
lưu trữ và so sánh dữ liệu về các thuộc tính truy xuất được từ các đặc điểm được đánh dấu 
trong hoạt động của chuỗi cung ứng; cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để xác minh chuỗi hành trình sản phẩm; cung cấp sử dụng tạm thời 
phần mềm máy tính không tải xuống được để in và quét mã vạch, nhãn sản phẩm, nhãn 
dán sản phẩm và mác sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-18809 (220) 08.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 8.1.18; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ đô, vàng đậm, đen, đỏ đậm, 

xanh lá cây, xanh dương, vàng nhạt, 
xám. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-18882 (220) 11.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.4; 16.3.13; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quản lý và Đầu 
tư Y tế Quốc tế  (VN) 
Số 152 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trị mụn, làm đẹp.  
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(210) 4-2018-19057 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.8; 7.3.2; 7.3.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông 
Nam Định  (VN) 
Số 158 đường Trần Hưng Đạo, phưòng 
Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; cung cấp dịch vụ giải trí; tổ chức và 
điều hành hội nghị. 

 

 
(210) 4-2018-19119 (220) 12.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.9; 26.3.23 
(591) Xanh dương, xanh hòa bình, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế và 
xây dựng Thành Công   (VN) 
Lô 80.92, đường Trần Văn Giáp, khu đô 
thị mới phía Tây, phường Thanh Bình, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm cuốn.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép các loại như: cửa chính, cửa sổ.  
 

Nhóm 37: Giám sát xây dựng; dịch vụ xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; 
lắp đặt và sửa chữa thang máy, hệ thống điện, nước của công trình xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng; 
thiết kế công trình đường bộ; thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; trang trí (thiết 
kế) nội thất; thiết kế bản vẽ xây dựng.  

 
 

(210) 4-2018-19202 (220) 12.06.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; A26.3.5 
(731) NEUBRAF TEXTILES LIMITED  (HK) 

12th Floor, 3 Lockhart Road, Wanchai, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, xà phòng vệ sinh dạng bánh,  xà phòng vệ sinh; nước hoa, dầu thơm, 
nước thơm để xức sau khi tắm, nước thơm cô-lô-nhơ; nước thơm; tinh dầu, dầu dùng cho 
mục đích vệ sinh, dầu hạnh nhân; mỹ phẩm, dầu và nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; mỹ phẩm dạng kem, chế phẩm mỹ phẩm cho da; sữa hạnh nhân dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm và muối dùng để tắm (không dùng cho mục đích y tế); chế 
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phẩm chăm sóc da mặt, cơ thể và tay dạng kem, dạng sữa, dạng nước thơm, dạng gel, 
dạng bột (không dùng cho mục đích y tế); khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; chế 
phẩm dưỡng ẩm dạng sữa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm rám nắng và bảo vệ da sau khi 
đi nắng dạng kem, dạng sữa, dạng gel và dạng dầu, dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 
phẩm làm rám nắng [mỹ phẩm]; dầu gội; nước xức tóc; keo bọt và sáp dùng để chăm sóc 
tóc; gel và sáp vuốt tạo kiểu tóc; chế phẩm cạo râu, kem dưỡng ẩm dùng sau khi cạo râu; 
chất khử mùi cho người; chất khử mùi dùng để sử dụng cho cá nhân; hỗn hợp thơm làm từ 
cánh hoa khô và hương liệu [chất thơm]; nước sơn móng và chế phẩm làm bóng móng; 
keo xịt tóc; móng giả; chất dính dùng để gắn móng giả; chế phẩm trang điểm và chế 
phẩm tẩy trang; bút chì mỹ phẩm; bút chì kẻ viền môi, bút chì kẻ mắt; bút chì che khuyết 
điểm; bút chì kẻ đường lót cho mí mắt; son môi; chất làm bóng (sáng) môi; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chế phẩm mỹ phẩm cho lông mi giả; lông mi giả; chất dính để 
cố định lông mi giả; mỹ phẩm che khuyết điểm vùng mắt; đồ trang điểm (mỹ phẩm); 
phấn má, mỹ phẩm trang điểm mí mắt, kem lót mí mắt; mỹ phẩm dạng bột (phấn bột); 
mỹ phẩm trang điểm nền; chất dính dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 
làm cho người thon thả; dầu gội cho vật nuôi trong nhà (chế phẩm chải lông không chứa 
thuốc); bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế 
phẩm làm trắng da; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo nếp (tạo sóng) tóc; chế phẩm nhuộm 
tóc; chất lỏng làm rụng lông; sáp tẩy lông; hình trang trí bóc dính được dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; hương thơm để thắp; chế phẩm tẩy sơn móng tay, móng chân; túi nhỏ để làm thơm 
đồ vải; chế phẩm đánh răng; chất làm trắng răng dạng gel; chế phẩm tẩy trắng và các chất 
khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; đá để đánh bóng; 
đá để làm nhẵn. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; rương/hòm và túi du lịch; vỏ bọc hộp và hộp bằng da hoặc giả da; 
vali du lịch [hành lý]; cặp da; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh và túi 
xách học sinh; túi mua hàng và túi mua hàng dạng lưới; túi [bao bì, túi nhỏ] bằng da dùng 
để bao gói; địu trẻ em; ba lô; túi có bánh xe để đi mua hàng; túi cho người leo núi; túi cho 
người cắm trại; túi dùng ở bãi biển; túi dùng khi đi du lịch; túi xách bằng vải đựng hành 
lý dùng cho du lịch; ví đựng thẻ; ví bỏ túi; ví cầm tay cho phụ nữ (không bằng kim loại 
quý); ví tiền; túi lưới không bằng kim loại quý; bao để móc chìa khóa [đồ da]; hộp đựng 
mũ bằng da; túi dạng hộp đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); dây đeo vai bằng 
da; dây nhỏ, đai, dây, roi; vòng cổ và tấm phủ cho động vật; vòng cổ cho chó; dây buộc, 
rọ bịt mõm; tấm phủ bằng da (lông thú); da động vật, da sống; ô, lọng và gậy chống; vỏ « 
(bọc ô); roi da, dây bảo hộ và yên cương. 
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài và quần áo lót cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; quần áo bằng 
da và giả da; quần áo bằng lông thú; quần áo thể thao (không dùng để lặn); áo bludông; 
quần áo bằng vải gabadin; áo mưa; áo khoác; áo choàng (mặc ngoài cùng của các lớp áo); 
áo choàng dáng dài có đai thắt, không thấm nước; áo khoác ngắn có mũ, không thấm 
nước (áo pacca); áo choàng phụ nữ; áo khoác ngoài [trang phục]; bộ quần áo; trang phục 
dùng trong các lễ hội hóa trang; áo vét [quần áo]; áo khoác mặc ngoài để tránh bụi bẩn 
(áo bờ lu); tạp dề [trang phục]; bộ áo liền quần (quần áo và đồ lót); áo có các đường cắt, 
đường chéo; áo len đan dáng dài (áo cardigan); áo len chui đầu; áo len dài tay; quần áo 
đan; áo thun không tay; áo gilê; váy; váy lót dài; quần dài; váy dài (váy dạ hội); sari 
(trang phục của phụ nữ ấn độ); áo sơ mi; áo sơ mi ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo nỉ; 
quần đùi; quần soóc lửng (tới đầu gối); áo choàng(áo măng tô); đồng phục; quần áo bằng 
giấy; áo dài của luật sư, thẩm phán (tấm áo choàng của người la mã cổ); cổ tay áo; quần 
áo ngủ (bộ pyjama); áo khoác ngoài của phụ nữ, mặc sau khi tắm; quần dài, bao gồm của 
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quần bơi; đồ mặc đi bơi và đồ mặc đi biển; áo nịt len, bao gồm cả quần áo bơi; áo choàng 
mặc sau khi tắm; quần áo lót; quần áo định hình (quần áo mặc bên trong); áo nâng ngực; 
quần áo mặc lót bên trong; quần ống túm để mặc; quần ngắn của đàn ông (quần lót); yếm; 
áo nịt ngực [áo lót]; dây nịt để kéo giữ tất ngắn cổ; tất ngắn cổ; tất cao cổ; quần áo bó; 
ghệt mắt cá phủ mặt trên của giày và phần mắt cá chân; khăn vuông nhỏ quàng cổ; khăn 
quàng cổ; khăn choàng; đồ quấn cổ; dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; 
găng tay (quần áo); khăn choàng cổ có thể che được cả mũi và miệng (quần áo); găng tay 
hở ngón; thắt lưng và thắt lưng đựng tiền (quần áo); dải đeo quần, tất; ca vát; nơ con 
bướm; cà vạt lớn buộc dưới cằm; khăn vuông bỏ túi dùng để cài túi áo ngực (quần áo); bộ 
áo quần liền cả tất, áo ngực, tã lót; yếm dãi, không bằng giấy; tã lót làm bằng chất liệu 
vải; quần tã trẻ em; giày; đồ đi chân, bao gồm cả đồ đi ngoài bãi biển; giày cao cổ dùng 
cho thể thao; giày cao cổ; giày ống ngắn (ủng lửng); guốc gỗ; giày hoặc dép bằng vải đế 
cói đan; dép; dép dùng khi tắm; dép lê; đồ đội đầu; mũ vành; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; 
lưỡi trai (tấm che nắng); mũ nồi; mũ lưỡi trai, bao gồm cả mũ bơi; dải băng buộc đầu 
[trang phục]; khăn xếp (mũ không vành). 

 
 

(210) 4-2018-19424 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Tôn thép Lào 

Cai  (VN) 
Nhà ông Nguyễn Văn Khánh, thôn Tiến 
Lợi 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, 
tỉnh Lào Cai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng thép được mạ kẽm; tấm lợp bằng thép được mạ màu; tấm lợp mái 
bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-19569 (220) 14.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 28079298 14.12.2017 CN 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) HASBRO, INC.  (US) 

1027 Newport Avenue, Pawtucket, 
Rhode Island 02862, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; áo phông; áo nịt len thể thao; quần dài; quần đùi ống rộng; 
áo gilê; váy; áo len; áo khoác ngoài (trang phục); áo choàng ngoài; áo giữ nhiệt cho trẻ 
em; quần áo ngủ; đồ lót; yếm dãi không bằng giấy; bộ quần áo tắm; áo mưa; trang phục 
dùng trong các lễ hội hoá trang; đồ đi chân; ủng; giầy; dép; giầy thể thao; dép lê; đồ để 
đội; mũ; nón; mũ lưỡi trai (đồ để đội); mũ che nắng; mũ giấy (trang phục); tất; găng tay 
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(trang phục); caravat; khăn quàng cổ; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; thắt lưng (trang 
phục); dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc thi; mũ tắm; mặt nạ ngủ; áo choàng 
không tay mặc khi làm tóc; áo cưới. 

 
 

(210) 4-2018-19721 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ SHIZU  
(VN) 
T6/38 khu phố Bình Thuận 2, phường 
Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, găng tay, nón, giày, dép, kệ, bàn, ghế, tủ, xe đẩy, buồng 
thổi khí, buồng trung chuyển, băng tải, vách ngăn phòng sạch, máy thổi bụi 

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi. 
 

 
(210) 4-2018-19782 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 26.3.23; 24.15.2; A24.15.8 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
phần mềm STS  (VN) 
Số 249/30 Vườn Lài, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi 
tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2018-19783 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 24.15.2; A24.15.8; 26.3.23 
(591) Xanh lá mạ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
phần mềm STS  (VN) 
Số 249/30 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm máy 
tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi 
tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm trò chơi máy tính. 
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Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-19802 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nông Sạch  (VN) 
Tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 
cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; dung dịch dưỡng chất thủy canh 
(hóa chất nông nghiệp). 

 

Nhóm 21: Chậu trồng cây; máng trồng cây dùng cho mục đích gia dụng; kết cấu tháp 
trồng cây dùng cho mục đích gia dụng; giàn trồng cây dùng cho mục đích gia dụng; dụng 
cụ trồng cây thủy canh sử dụng trong nhà hoặc văn phòng. 

 

Nhóm 31: Rau xanh và quả tươi; cây và hoa tự nhiên; cây con và hạt giống để trồng. 
 

 
(210) 4-2018-19815 (220) 15.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh ngọc lục bảo, hồng đất, trắng. 
(731) WANG, ZHAOMING  (CN) 

No.74 Douhudi town, Gong'An County, 
Hubei Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà 
sữa; dịch vụ quán trà; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-19838 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 5.5.8; 5.5.7 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần lữ hành 
ACACIA  (VN) 
Phòng 402, tòa nhà số 74 phố Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

(210) 4-2018-19839 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ truyền thông 
BIHACO  (VN) 
Số D12 ngõ 80, phố Trung Kính, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, cho phép tải về; phần mềm máy tính (ghi 

sẵn); phần mềm trò chơi máy tính; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị ghi âm 
thanh.  

 

 
(210) 4-2018-19893 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) RAFFINE WORKS CO., LTD.  (JP) 

2-5, Toranomon 5-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-0001 JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể (không chứa thuốc); chế phẩm đánh răng 

(không chứa thuốc); nước hoa; hương thơm để thắp. 
 

 
(210) 4-2018-19982 (220) 18.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 2018-315 17.04.2018 LI 

  
(731) APPLE INC.  (US) 

One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết 

bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị 

thông tin liên lạc theo phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm 
thanh, viđêô và nội dung đa phương tiện; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện 

tử số hóa cầm tay có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi 

bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; phần cứng máy vi tính có thể 
mang theo/đeo vào người; thiết bị điện tử số hóa có thể mang theo/đeo vào người có khả 
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năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng điện thoại, thư điện tử 
và các dữ liệu số hóa khác; đồng hồ thông minh; kính mắt thông minh; nhẫn thông minh; 

thiết bị theo dõi hoạt động thể chất có thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số 

trong hoạt động thể chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các 
ứng dụng cài sẵn, giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị đó]; thiết bị đọc sách điện tử; 

phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển và 

kiểm soát máy vi tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính, các thiết bị di động, điện thoại 
di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, thiết bị có thể mang theo/đeo vào 

người, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình 
(set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, dàn âm thanh trong nhà (home 

theater), và hệ thống giải trí trong nhà; phần mềm phát triển ứng dụng; phần mềm trò chơi 

máy tính; âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện ghi sẵn có thể tải xuống; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị 

điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, 

kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, ti-vi, bộ giải mã tín 
hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị ngoại vi 

có thể mang theo/đeo vào người sử dụng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện 

tử di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, nhẫn thông minh, tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và 

máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị nhận dạng và xác thực sinh trắc học; 

dụng cụ đo gia tốc; máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; 
thiết bị đếm bước chân; thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất;  màn hình, màn hình hiển 

thị, màn hình gắn lên đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, 
thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông 

minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), và máy 

ghi và máy phát viđêô và âm thanh; màn hiển thị thực tế ảo và thực tế tăng cường, kính 
thực tế ảo và kính thực tế tăng cường, bộ điều khiển thực tế ảo và thực tế tăng cường, bộ 

thiết bị thực tế ảo và thực tế tăng cường đeo vòng qua đầu (headset); kính đeo mắt 3d; 

kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính quang học; vật dụng quang học; thiết bị và dụng 
cụ quang học; máy ảnh; đèn flash cho máy ảnh; bàn phím, chuột, tấm lót chuột, máy in 

dùng với máy tính; ổ đĩa và ổ đĩa cứng; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy 

phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số; loa âm thanh; bộ khuếch đại và thu âm thanh; thiết bị 
âm thanh dùng trong xe có động cơ; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai 

nghe (nhét vào tai); tai nghe vòng qua đầu; micrô; ti vi; đầu máy thu hình và màn hình ti-

vi; bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); máy thu thanh (rađiô); thiết bị phát và 
thu sóng rađiô; giao diện người dùng (thiết bị ghép nối) cho máy vi tính và các thiết bị 

điện tử trên xe có động cơ, cụ thể là bảng điều khiển, màn hình, màn hình cảm ứng, thiết 

bị điều khiển từ xa, thiết bị gắn thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết 
bị ngoại vi (docking stations), bộ đấu nối, công tắc, và bộ điều khiển kích hoạt bằng 

giọng nói điện tử; thiết bị điện tử hệ thống định vị toàn cầu (gps); thiết bị hoa tiêu (hướng 
dẫn trong hàng hải); thiết bị chỉ đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe]; thiết bị điều khiển 

từ xa dùng để kiểm soát  máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị 

điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai 
nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, 

bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh  trong nhà 

(home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị có thể mang theo/đeo vào người 
dùng để kiểm soát  máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, đồng hồ thông 

minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và 
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máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), loa, bộ 
khuếch đại, dàn âm thanh trong nhà (home theater) và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị 

lưu trữ dữ liệu; con chip máy tính; pin (ắc quy); thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); bộ 

đấu nối, bộ nối, dây dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn 
thêm vào máy tính có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), 

và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, máy vi tính cầm 

tay, thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị 
điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai 

nghe (nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, 
và bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); màn hình cảm ứng tương tác; giao diện 

(thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, màn hình máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị 

điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, 
kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy 

phát viđêô và âm thanh; màng che bảo vệ màn hình máy vi tính, màn hình điện thoại di 

động, và màn hình đồng hồ thông minh; bộ phận và phụ kiện dùng cho cho máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử 

có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe 

(nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, bộ 
giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box); vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, và dây 

đeo dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có 

thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét 
vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và 

máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp hình; bộ nạp (sạc) cho thuốc 
lá điện tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết bị điện tử theo dõi và quản lý 

chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm tiền; cơ cấu 

dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo chiều cao của 
mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự động tính toán và 

chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; thước đo; bảng 

thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ khuếch đại; 
màn hình huỳnh quang; thiết bị điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi quang]; hệ thống 

lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận hành) công 

nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị x-quang phục 
vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động phát ra tiếng 

còi; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng rào tích điện; 

thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; thiết bị điều khiển bằng 
giọng nói và nhận dạng giọng nói điện tử dùng để kiểm soát việc vận hành của các thiết bị 

điện tử tiêu dùng và các hệ thống lắp đặt cho nhà ở; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị 

điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặt biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); thiết bị điều chỉnh 

nhiệt; thiết bị giám sát, thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều 
hòa không khí, nhiệt, và thông gió; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh ánh sáng điện 

(bộ điều chỉnh độ sáng); thiết bị điều khiển ánh sáng (điều khiển hệ thống chiếu sáng); ổ 

cắm điện; công-tắc điện và điện tử; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến báo động và hệ 
thống giám sát báo động; thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (co); máy điều nhiệt; 

khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra vào và cửa sổ; hệ thống an ninh và giám sát 

nơi ở; trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và 
phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 
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(210) 4-2018-20033 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.26 
(591) Xanh lá cây, tím. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ NOVA  (VN) 
196/3 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo. 

 

 
(210) 4-2018-20094 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Nhà 
Việt  (VN) 
A4 khu nhà ở TM Thuận Việt, số 319 Lý 
Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm cơ khí như khung nhà tiền chế; kết cấu thép xây dựng; cầu thang 

bằng kim loại; cửa sắt và cửa nhôm. 
 

Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp và cầu đường. 
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng và thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-20139 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 1874226 20.12.2017 CA 

UK00003316967 11.06.2018 GB 
  
(731) MARIELLE GLOBAL LIMITED   (VG) 

Palm Grove House, PO Box 438, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động và 

máy tính cầm tay; phần mềm máy tính dùng để cá cược, đánh bạc và chơi trò chơi; bảng 

thông báo điện tử; thẻ điện tử dành cho khách hàng thân thiết; thẻ mang dữ liệu từ tính; 

phiếu cá cược điện tử có thể tải xuống; các ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; các bộ phận 

và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nêu trên. (nhóm này được hưởng quyền ưu tiên theo 

đơn số UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 tại Vương quốc Anh (United Kingdom). 
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Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi của trẻ em; các trò chơi điện tử; các trò chơi điện 
tử tương tác; thẻ trò chơi; thẻ cào dùng để chơi trò chơi may rủi; thiết bị để chơi các trò 

chơi điện tử; máy đánh bạc dùng cho trò cờ bạc; máy chơi trò chơi sử dụng đồng xu; các 

trò chơi liên quan đến cờ bạc/đánh bạc; các trò chơi may rủi; thiết bị đầu cuối cá cược 
điện tử; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các hàng hóa nêu trên (nhóm này được hưởng 

quyền ưu tiên theo đơn số UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 tại Vương quốc Anh 

(United Kingdom). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, các dịch vụ tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến bán hàng; các chương trình 
thưởng, khích lệ và khách hàng thân thiết; dịch vụ xử lý dữ liệu trực tuyến; dịch vụ cửa 

hàng bán lẻ chuyên về phần mềm máy tính, các ứng dụng di động và các ấn phẩm có thể 

tải xuống được (nhóm này được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003316967 nộp 
ngày 11/06/2018 tại Vương quốc Anh (United Kingdom). 

 

Nhóm 36: Các dịch vụ tài chính; dịch vụ cung cấp tín dụng; các chương trình thưởng dành 
cho các khách hàng thân thiết trong lĩnh vực tài chính; các chương trình thưởng khích lệ 

trong lĩnh vực tài chính; dịch vụ xử lý thanh toán; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên 

quan đến các dịch vụ nói trên (nhóm này được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số 
UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 tại Vương quốc Anh (United Kingdom). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; các dịch vụ truyền phát và thông tin liên lạc; phát sóng 
truyền thanh; các dịch vụ truyền phát dữ liệu; các dịch vụ phát các chương trình truyền 

hình và truyền thanh trực tiếp; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp 
diễn đàn trực tuyến; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên 

(nhóm này được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 

tại Vương quốc Anh (United Kingdom). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức cá cược; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ tổ chức đánh bạc; dịch vụ 

tổ chức đánh bạc tại sòng bạc; dịch vụ tổ chức đặt cược; dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ 
tổ chức đánh bạc tại sòng bạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung dịch vụ đánh bạc trực tuyến 

thông qua trang tin điện tử (trang web) (phần danh mục này được hưởng quyền ưu tiên 

theo đơn số 1874226 nộp ngày 20/12/2017 tại Canada); dịch vụ giải trí; các dịch vụ trò 
chơi, cá cược và đánh bạc; các dịch vụ trò chơi, cá cược và đánh bạc điện tử; tổ chức trò 

chơi; các dịch vụ trò chơi trực tuyến; các hoạt động văn hóa và thể thao; tổ chức và thực 

hiện/điều hành các cuộc thi; tổ chức và giới thiệu các sự kiện trò chơi, cá cược và đánh 
bạc; dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet; các 

dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên (phần danh mục này 

được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 tại Vương 
quốc Anh (United Kingdom). 

 
Nhóm 42: Cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống; lưu 

trữ các ứng dụng đa phương tiện; phát triển và thiết kế các ứng dụng di động; thiết kế và 

phát triển phần mềm máy tính; thiết kế trò chơi; tạo, lưu trữ và bảo trì các trang tin điện 
tử; cung cấp trang tin điện tử (trang web) cho phép người dùng đặt cược, đánh bạc và chơi 

trò chơi; các dịch vụ tư vấn cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên (nhóm 

này được hưởng quyền ưu tiên theo đơn số UK00003316967 nộp ngày 11/06/2018 tại 
Vương quốc Anh (United Kingdom). 
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(210) 4-2018-20151 (220) 19.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) 1. Điền Thế Nhân   (VN) 
45/12 Lương Ngọc Quyến, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Phạm Lê Vân Anh   (VN) 
1.08 Lô B Chung cư A2 - Phan Xích 
Long, phường 7, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi vải, túi da, ví tiền, túi du lịch, vali du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu, bít tất, khăn trùm đầu.  
 

Nhóm 35: Bán buôn các loại tinh dầu, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, kính mắt, kính đeo 
mắt, hàng hoá bằng kim loại quý, đồng hồ, các hàng hóa làm bằng da và giả da, túi du 
lịch, ô dù, dây nịt, quần áo, giày dép, mũ nón; bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bách hoá bán 
quần áo, giày dép và đồ đi chơi, mũ nón và đồ đội đầu, vật dụng nhỏ kèm theo quần áo, 
hàng hoá bằng da, túi.  

 

 
(210) 4-2018-20304 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, xanh cốm, xanh dương, xanh 
dương đậm, xanh dương nhạt, đen, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiên nhiên 
Phương Đông   (VN) 
Số 119 ngõ 184 Đê Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng dạng bánh; chất tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; tinh dầu; chế phẩm để giặt; nước 
hoa; dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2018-20317 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH LUCK & LUCK 

VINA  (VN) 
Lầu 4, tòa nhà HKL, 154-156 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đồ gia dụng (bình giữ nhiệt, bộ lau nhà 360, nồi, 
chảo, hộp đựng thực phẩm, ly, chén, dĩa, bếp điện, nồi cơm điện, ấm đun nước điện), quần 
áo, túi xách; xuất khẩu nông sản.  

 
 

(210) 4-2018-20323 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 20.5.7; A26.11.13 
(591) Xanh lơ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Pemedic  (VN) 

Số 8 Trương Định, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy vi tính đã 
được ghi.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; phân tích hệ thống máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ 
trang tin điện tử]; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cung 
cấp phần mềm như một dịch vụ; thiết kế phẩn mềm máy tính; phát triển phần mềm trong 
khuôn khổ xuất bản phần mềm. 

 
 

(210) 4-2018-20332 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Vincy 
(VN) 
59 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 
 
 

(210) 4-2018-20334 (220) 21.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh thẫm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA Hoàng 
An  (VN) 
Số 72 ngõ 100 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa; dụng cụ nấu nướng bằng điện; ấm điện; thiết bị lọc nước uống; 
quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị thông gió, thiết bị chiếu sáng.  
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Nhóm 12: Các ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; phụ 
tùng ô tô và xe máy; động cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-20582 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Minh Phát 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang (túi xách, ghim cài áo, thắt 
lưng, khăn quàng cổ, mũ). 

 

 
(210) 4-2018-20633 (220) 22.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao hàng 
tiết kiệm  (VN) 
Số 12, ngách 199, ngõ Quan Thổ 1, 
đường Tôn Đức Thắng, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu tiền khi giao hàng; dịch vụ thu tiền hộ cho nhà cung cấp; dịch vụ 
thanh toán điện tử. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); dịch vụ chuyển phát nhanh bưu phẩm, 
bưu kiện, hàng hóa trong nước và quốc tế; dịch vụ giao nhận hàng; vận chuyển hàng hóa; 
kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa; dịch vụ lưu kho; bao gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-20773 (220) 25.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, xám. 
(731) LG CORP.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 150-721, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy in nhiệt; máy tính xách tay; máy in màu kĩ thuật số; máy in laze; máy in 
ảnh; máy quét (máy scan); máy in phun; thiết bị cho sắc kí tự động; máy in màu; máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính; chương trình máy tính có thể tải xuống; máy in dùng với 
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máy vi tính; máy quay truyền hình mạch khép (cctv); máy quay dùng với máy tính cá 
nhân; máy ảnh kĩ thuật số; bộ sạc di động cho pin điện thoại di động và pin máy ảnh kỹ 
thuật số; thiết bị truyền thông không dây để truyền hình ảnh được chụp bởi máy ảnh. 

 

 
(210) 4-2018-20915 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.7.3; A11.7.4; A26.11.12 
(591) Cam, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGAHOME   (VN)
1768/10/14 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (móc treo quần áo không bằng kim loại).  
 

Nhóm 21: Giàn phơi quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-20953 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A14.7.3; 24.1.1; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) IRINA YURIEVA  (RU) 

Moscow,Podolsk. Leningradskaya Ulitsa 
11/155 MOSCOW RUSSIA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; đồ uống dùng trong thể thao giàu protein. 
 

Nhóm 35: Bán lẻ, buôn bán đồ uống tăng lực, đồ uống dùng trong thể thao giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-20956 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.15; 26.1.1; A19.7.16; 5.7.3 
(591) Xanh, trắng, nhũ bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cồn rượu Hà 
Nội   (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); cồn thực phẩm dùng pha rượu.  
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(210) 4-2018-20967 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.9; 25.5.1; 26.1.2 
(591) Nâu, đỏ. 
(731) LAO POWER PRO 

MANUFACTURING SOLE 
COMPANY LIMITED   (LA) 
Road No 13, South Kangphosy Village, 
Outhomphone District, Savannakhet 
Province, Lao P.D.R.  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ.  
 
 

(210) 4-2018-20999 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) FLAMINGO LAS VEGAS 

OPERATING COMPANY, LLC  (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò chơi; dịch vụ đánh bạc; 
cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; trò chơi tương tác; dịch vụ vui chơi giải trí 
qua truyền hình; tổ chức và cung cấp các trò chơi và các cuộc thi cho mục đích vui chơi 
giải trí; tổ chức các hoạt động giải trí cho tiệc cưới; cung cấp các tiện nghi giải trí; quản lý 
sòng bạc; câu lạc bộ đêm; vũ trường; dịch vụ giải trí sân khấu có âm nhạc, bài hát, điệu 
nhảy, đọc thơ hoặc đóng kịch (cabarets); các dịch vụ nhà hát và giải trí bao gồm âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và thể thao; 
câu lạc bộ bãi biển và bể bơi; dịch vụ câu lạc bộ đánh gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đánh gôn; cung cấp các tiện nghi thể thao; dịch vụ 
công viên vui chơi giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
trung tâm vui chơi giải trí; đặt chỗ trong các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, 
kịch và ảo thuật; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động vui chơi giải trí; cung cấp các tiện 
ích cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật, cụ thể là cung 
cấp các tiện nghi giải trí, các thiết bị âm thanh, các thiết bị điện ảnh cho các buổi trình 
diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; sắp xếp và tổ chức các sự kiện điền 
kinh, các cuộc thi điền kinh và các sự kiện thể thao; tổ chức và xúc tiến các hoạt động thể 
thao và các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
sản xuất vi-đê-ô, phim ảnh (trừ phim quảng cáo), cung cấp các xuất bản phẩm trực tuyến; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến (không tải xuống được); tổ chức các cuộc đua 
ngựa; quản lý các tiện ích cho hoạt động thể thao và các sự kiện thể thao; cung cấp các 
tiện ích cho hoạt động giáo dục thể chất và thể dục cụ thể là cung cấp các tiện nghi thể 
thao, các tiện nghi sân vận động; sản xuất các cuộc biểu diễn; dịch vụ đại lý vé nhà hát; tổ 
chức các cuộc họp và hội nghị; dịch vụ giáo dục; hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh vực 
đánh bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; dịch vụ sòng bạc cụ thể là các 
dịch vụ giảm giá và ưu đãi cho khách hàng thường xuyên thông qua sử dụng thẻ căn cước; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp chỗ ở tạm thời; căn hộ cao cấp được cho thuê làm chỗ 
ở tạm thời; căn hộ dịch vụ được cho thuê làm chỗ ở tạm thời; nhà trọ, nhà khách; nhà ở 
cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời); viện dưỡng lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô 
và khu nghỉ duỡng (resort); dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà 
trọ, nhà khách, nhà ở cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch; đặt chỗ trước cho 
căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; văn phòng lưu trú về chỗ ở tạm thời; dịch vụ câu lạc bộ 
đồng quê (cung cấp chỗ ở, đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); cung cấp các tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và và thức uống cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự 
kiện đặc biệt (lễ cưới, các lễ kỷ niệm) và bữa tiệc lớn; cung cấp các tiện nghi và tiện ích 
cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các buổi triển lãm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phục 
vụ cốc-tai (quán bar); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng ăn tạm thời, bản chất là cho thuê 
tạm thời phòng ăn và cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tự 
phục vụ; quán cà phê; nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; nhà hàng cà phê; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện (bữa tiệc lớn); căng-tin tự phục vụ; dịch vụ 
trông trẻ theo ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho thuê phòng họp; cung cấp các 
tiện ích cho hoạt động cắm trại và cho thuê nhà di động. 

 

 
(210) 4-2018-21000 (220) 26.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) FLAMINGO LAS VEGAS 

OPERATING COMPANY, LLC   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò chơi; dịch vụ đánh bạc; 
cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; trò chơi tương tác; dịch vụ vui chơi giải trí 
qua truyền hình; tổ chức và cung cấp các trò chơi và các cuộc thi cho mục đích vui chơi 
giải trí; tổ chức các hoạt động giải trí cho tiệc cưới; cung cấp các tiện nghi giải trí; quản lý 
sòng bạc; câu lạc bộ đêm; vũ trường; dịch vụ giải trí sân khấu có âm nhạc, bài hát, điệu 
nhẩy, đọc thơ hoặc đóng kịch (cabarets); các dịch vụ nhà hát và giải trí bao gồm âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và thể thao; 
câu lạc bộ bãi biển và bể bơi; dịch vụ câu lạc bộ đánh gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đánh gôn; dịch vụ câu lạc bộ đồng quê; cung cấp các 
tiện nghi thể thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; trung tâm vui chơi giải trí; đặt chỗ trong các buổi trình diễn âm 
nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động vui chơi 
giải trí; cung cấp các tiện nghi cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch 
và ảo thuật, cụ thể là, cung cấp các tiện nghi giải trí, các thiết bị âm thanh, các thiết bị 
điện ảnh cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; sắp xếp và 
tổ chức các sự kiện điền kinh, các cuộc thi điền kinh và các sự kiện thể thao; tổ chức và 
xúc tiến các hoạt động thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất vi-đê-ô, phim ảnh (trừ phim quảng cáo); cung cấp các 
xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
tổ chức các cuộc đua ngựa; quản lý các tiện tích cho hoạt động thể thao và các sự kiện thể 
thao; cung cấp các tiện tích cho hoạt động giáo dục thể chất và thể dục, cụ thể là cung cấp 
các tiện nghi thể thao, các tiện nghi sân vận động; sản xuất các cuộc biểu diễn; dịch vụ 
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đại lý vé nhà hát; tổ chức các cuộc họp và hội nghị; dịch vụ giáo dục; hướng dẫn và đào 
tạo trong lĩnh vực đánh bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; dịch vụ sòng 
bạc cụ thể là các dịch vụ giảm giá và ưu đãi cho khách hàng thường xuyên thông qua sử 
dụng thẻ căn cước; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp chỗ ở tạm thời; căn hộ cao cấp được cho thuê làm chỗ 
ở tạm thời; căn hộ dịch vụ được cho thuê làm chỗ ở tạm thời; nhà trọ, nhà khách; nhà ở 
cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời); viện dưỡng lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô 
và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà 
trọ, nhà khách, nhà ở cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch; đặt chỗ trước cho 
căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; văn phòng lưu trú về chỗ ở tạm thời; dịch vụ câu lạc bộ 
đồng quê (cung cấp chỗ ở, đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); cung cấp các tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện 
đặc biệt (lễ cưới, các lễ kỷ niệm) và bữa tiệc lớn do nhà hàng thực hiện; cung cấp tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các buổi triển lãm do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phục vụ cốc-tai (quán bar); dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ phòng ăn tạm thời, bản chất là cho thuê tạm thời phòng ăn và cung cấp đồ ăn và thức 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tự phục vụ; quán cà phê; nhà hàng phục vụ đồ ăn 
nhanh; nhà hàng cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện (bữa 
tiệc lớn); căng-tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ theo ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; 
cho thuê phòng họp; cung cấp nơi thuận tiện cho hoạt động cắm trại và cho thuê nhà di 
động. 
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  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò chơi; dịch vụ đánh bạc; 
cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; trò chơi tương tác; dịch vụ vui chơi giải trí 
qua truyền hình; tổ chức và cung cấp các trò chơi và các cuộc thi cho mục đích vui chơi 
giải trí; tổ chức các hoạt động giải trí cho tiệc cưới; cung cấp các tiện nghi giải trí; quản lý 
sòng bạc; câu lạc bộ đêm; vũ trường; dịch vụ giải trí sân khấu có âm nhạc, bài hát, điệu 
nhẩy, đọc thơ hoặc đóng kịch (cabarets); các dịch vụ nhà hát và giải trí bao gồm âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và thể thao; 
câu lạc bộ bãi biển và bể bơi; dịch vụ câu lạc bộ đánh gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đánh gôn; dịch vụ câu lạc bộ đồng quê; cung cấp các 
tiện nghi thể thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; trung tâm vui chơi giải trí; đặt chỗ trong các buổi trình diễn âm 
nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động vui chơi 
giải trí; cung cấp các tiện nghi cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch 
và ảo thuật, cụ thể là, cung cấp các tiện nghi giải trí, các thiết bị âm thanh, các thiết bị 
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điện ảnh cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; sắp xếp và 
tổ chức các sự kiện điền kinh, các cuộc thi điền kinh và các sự kiện thể thao; tổ chức và 
xúc tiến các hoạt động thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất vi-đê-ô, phim ảnh (trừ phim quảng cáo); cung cấp các 
xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
tổ chức các cuộc đua ngựa; quản lý các tiện tích cho hoạt động thể thao và các sự kiện thể 
thao; cung cấp các tiện tích cho hoạt động giáo dục thể chất và thể dục, cụ thể là cung cấp 
các tiện nghi thể thao, các tiện nghi sân vận động; sản xuất các cuộc biều diễn; dịch vụ 
đại lý vé nhà hát; tồ chức các cuộc họp và hội nghị; dịch vụ giáo dục; hướng dẫn và đào 
tạo trong lĩnh vực đánh bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; dịch vụ sòng 
bạc cụ thể là các dịch vụ giảm giá và ưu đãi cho khách hàng thường xuyên thông qua sử 
dụng thẻ căn cước; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp chỗ ở tạm thời; căn hộ cao cấp được cho thuê làm chỗ 
ở tạm thời; căn hộ dịch vụ được cho thuê làm chỗ ở tạm thời; nhà trọ, nhà khách; nhà ở 
cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời); viện dưỡng lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô 
và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà 
trọ, nhà khách, nhà ở cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch; đặt chỗ trước cho 
căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; văn phòng lưu trú về chỗ ở tạm thời; dịch vụ câu lạc bộ 
đồng quê (cung cấp chỗ ở, đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); cung cấp các tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện 
đặc biệt (lễ cưới, các lễ kỷ niệm) và bữa tiệc lớn do nhà hàng thực hiện; cung cấp tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các buổi triển lãm do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phục vụ cốc-tai (quán bar); dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ phòng ăn tạm thời, bản chất là cho thuê tạm thời phòng ăn và cung cấp đồ ăn và thức 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tự phục vụ; quán cà phê; nhà hàng phục vụ đồ ăn 
nhanh; nhà hàng cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện (bữa 
tiệc lớn); căng-tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ theo ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; 
cho thuê phòng họp; cung cấp nơi thuận tiện cho hoạt động cắm trại và cho thuê nhà di 
động. 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò chơi; dịch vụ đánh bạc; 
cung cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; trò chơi tương tác; dịch vụ vui chơi giải trí 
qua truyền hình; tổ chức và cung cấp các trò chơi và các cuộc thi cho mục đích vui chơi 
giải trí; tổ chức các hoạt động giải trí cho tiệc cưới; cung cấp các tiện nghi giải trí; quản lý 
sòng bạc; câu lạc bộ đêm; vũ trường; dịch vụ giải trí sân khấu có âm nhạc, bài hát, điệu 
nhẩy, đọc thơ hoặc đóng kịch (cabarets); các dịch vụ nhà hát và giải trí bao gồm âm nhạc, 
khiêu vũ, hài kịch, kịch và ảo thuật; câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và thể thao; 
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câu lạc bộ bãi biển và bể bơi; dịch vụ câu lạc bộ đánh gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng 
cho chơi gôn; tổ chức các cuộc thi đánh gôn; dịch vụ câu lạc bộ đồng quê; cung cấp các 
tiện nghi thể thao; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; công viên theo chủ đề; dịch vụ vui 
chơi giải trí trong nhà; trung tâm vui chơi giải trí; đặt chỗ trong các buổi trình diễn âm 
nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; cung cấp các tiện nghi cho hoạt động vui chơi 
giải trí; cung cấp các tiện nghi cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch 
và ảo thuật, cụ thể là, cung cấp các tiện nghi giải trí, các thiết bị âm thanh, các thiết bị 
điện ảnh cho các buổi trình diễn âm nhạc, hài kịch, khiêu vũ, kịch và ảo thuật; sắp xếp và 
tổ chức các sự kiện điền kinh, các cuộc thi điền kinh và các sự kiện thể thao; tổ chức và 
xúc tiến các hoạt động thể thao và các cuộc thi đấu thể thao; sản xuất các chương trình 
phát thanh và truyền hình; sản xuất vi-đê-ô, phim ảnh (trừ phim quảng cáo); cung cấp các 
xuất bản phẩm trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; 
tổ chức các cuộc đua ngựa; quản lý các tiện tích cho hoạt động thể thao và các sự kiện thể 
thao; cung cấp các tiện tích cho hoạt động giáo dục thể chất và thể dục, cụ thể là cung cấp 
các tiện nghi thể thao, các tiện nghi sân vận động; sản xuất các cuộc biều diễn; dịch vụ 
đại lý vé nhà hát; tồ chức các cuộc họp và hội nghị; dịch vụ giáo dục; hướng dẫn và đào 
tạo trong lĩnh vực đánh bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; dịch vụ sòng 
bạc cụ thể là các dịch vụ giảm giá và ưu đãi cho khách hàng thường xuyên thông qua sử 
dụng thẻ căn cước; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn, và cố vấn liên quan đến tất cả các 
dịch vụ nêu trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô, và dịch vụ 
khu nghỉ dưỡng (resort); cung cấp chỗ ở tạm thời; căn hộ cao cấp được cho thuê làm chỗ 
ở tạm thời; căn hộ dịch vụ được cho thuê làm chỗ ở tạm thời; nhà trọ, nhà khách; nhà ở 
cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời); viện dưỡng lão; dịch vụ đặt chỗ khách sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô 
và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ đặt chỗ để thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà 
trọ, nhà khách, nhà ở cho kỳ nghỉ, ký túc xá và nhà ở cho khách du lịch; đặt chỗ trước cho 
căn hộ cao cấp và căn hộ dịch vụ; văn phòng lưu trú về chỗ ở tạm thời; dịch vụ câu lạc bộ 
đồng quê (cung cấp chỗ ở, đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện); cung cấp các tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện 
đặc biệt (lễ cưới, các lễ kỷ niệm) và bữa tiệc lớn do nhà hàng thực hiện; cung cấp tiện 
nghi và tiện ích cụ thể là đồ ăn và thức uống cho các buổi triển lãm do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phục vụ cốc-tai (quán bar); dịch vụ quầy rượu; dịch 
vụ phòng ăn tạm thời, bản chất là cho thuê tạm thời phòng ăn và cung cấp đồ ăn và thức 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng tự phục vụ; quán cà phê; nhà hàng phục vụ đồ ăn 
nhanh; nhà hàng cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện (bữa 
tiệc lớn); căng-tin tự phục vụ; dịch vụ trông trẻ theo ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; 
cho thuê phòng họp; cung cấp nơi thuận tiện cho hoạt động cắm trại và cho thuê nhà di 
động. 

 
 

(210) 4-2018-21135 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huỳnh Minh Đức  (VN) 
Số 599 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính; định giá tài chính; đầu tư vốn; môi giới bất 

động sản; định giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-21213 (220) 27.06.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(731) 1. Công ty cổ phần xây dựng 
thương hiệu toàn cầu Gia 
Thành  (VN) 
Phòng 7.3, tầng 7, tòa nhà văn phòng 

Nam Cường, khu đô thị Dương Nội, 

đường Tố Hữu, phường La Khê, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

2. Công ty cổ phần ACM 
HOLDING   (VN) 
Số 76 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, kem trị nám, son, kem ủ, dầu xả, nước hoa, dầu gội, sữa 

tắm, kem đánh răng, nước hoa vùng kín, thuốc trị hôi nách, thuốc trị viêm nang lông sữa 

rửa tay và gel rửa tay, xà bông, kem dưỡng kem bôi, thuốc phụ khoa, dung dịch vệ sinh, 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồ uống chất tẩy rửa, thuốc diệt côn trùng, thuốc bảo vệ thực 

vật, quần, áo, giày, dép, mũ, thắt lưng, ví da, thuốc nhuộm tóc, lăn khử mùi, xịt khuẩn, 

nước súc miệng gel bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2018-21321 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 24.17.21; 26.1.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HUSUN  (VN) 
Tổ 14 (tại nhà ông Nguyễn Đức Thái), 

cụm 1, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, 

thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; các thiết bị đun nấu dùng bằng ga; các bộ phận và đồ lắp ráp của bếp 

ga; máy hút mùi; đèn điện; quạt điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại: ga, thiết bị vật tư ngành ga, đồ điện gia dụng (bếp từ, máy 

điều hòa không khí, bình đun và chứa nước nóng), vật liệu xây dựng, nước uống đóng 

chai; đá viên.  
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(210) 4-2018-21322 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; A3.9.4; A3.9.24; 7.1.6 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thủy sản Nam 
Thanh Hải  (VN) 
Thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm cá; mắm tép.  
 
 

(210) 4-2018-21367 (220) 28.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.2; A26.1.18; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng đậm, vàng nhạt. 
(731) 1. MUSLIM WORLD LEAGUE  (SA) 

Umm Al-Joud, Makkah Al Mukarramah 
21955, P.O. Box 537, Saudi Arabia 
2. MAKKAH AL MUKARRAMAH 
HALAL CO, LIMITED  (KY) 
Office of Walkers Corporate Limited, 
Cayman Corporate Center, 27 Hospital 
Road, George Town, Grand Cayman 
KY1-9008, Cayman Islands. 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; kem (mỹ phẩm); chế phẩm đánh răng; mỡ 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; đồ trang điểm; nước hoa; dầu gội đầu; xà phòng; chế phẩm 
làm sạch. 

 

Nhóm 05: Thuốc kháng sinh; chất sát trùng; kẹo cao su dùng cho mục đích y tế; bánh kẹo 
có chứa thuốc; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; đồ uống y tế; chất gây 
nghiện dùng cho mục đích y tế; gelatine dùng cho mục đích y tế; dầu mỡ dùng cho mục 
đích y tế; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng. 

 

Nhóm 25: Giầy cao cổ; quần áo; quần áo da; áo váy; đồ đi chân; quần áo bằng lông thú;  
đồ đội đầu; áo vét (quần áo); quần áo lót. 

 

Nhóm 29: Bơ; thịt lợn ướp; pho mát; kem (sản phẩm sữa); mỡ ăn được; trứng; thực phẩm 
làm từ cá; cá, đóng hộp; trái cây được bảo quản; gelatin; gan; thịt đóng hộp; sữa; sản 
phẩm sữa; gia cầm, không còn sống; sữa giàu protein; xúc xích; xúp; sữa lạc (đồ uống 
không có cồn). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống 
trên cơ sở cacao; kẹo; kẹo caramen; kẹo cao su; đồ uống ca cao với sữa; đồ uồng cà phê 
với sữa; bánh kẹo; tinh chất cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh dầu); hương liệu, trừ 
tinh dầu, cho đồ uống; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh ngọt; sữa chua đông lạnh (kẹo 
bánh); gluten được chế biến làm thực phẩm; nước xốt thịt; xốt may-on-ne; bánh pate sô; 
bánh mì kẹp nhân; gia vị; gia vị cay; đường; trà; dấm; nấm men. 
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Nhóm 31: Mồi sống để câu cá; cá còn sống; thức ăn cho súc vật; rau cỏ tươi; động vật 
sống; gia cầm sống; trứng cá; thức ăn vỗ béo cho động vật; rau tươi. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước khoáng (đồ 
uống); chế phẩm tinh chế nước nho chưa lên men; bột tạo gaz cho đồ uống; nước quả (đồ 
uống); nước (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua. 

 

Nhóm 35: Kế toán; quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; bán đấu giá; tư vấn điều hành 
kinh doanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn; marketing; nghiên cứu thị trường; điều 
tra khảo sát thị trường; lập bản khai thuế. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ tín dụng; dịch vụ tài 
chính; quyên góp quỹ từ thiện; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ phát hành thẻ tín 
dụng; cho vay tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-21505 (220) 29.06.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; A1.5.3 
(591) Vàng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và kiểm 
toán ICMA  (VN) 
872D Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kiểm toán; dịch vụ kiểm tra sổ sách; dịch vụ tư vấn kinh doanh; tư vấn 
về kế toán, thuế.  

 

Nhóm 41: Đào tạo kế toán; đào tạo kiểm toán.   
 

 
(210) 4-2018-21630 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH câu lạc bộ 
BENARAS  (VN) 
5A (Tầng 1) Nguyễn Siêu, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-21631 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.4; 26.1.1; 5.3.20 
(591) Trắng, đỏ, nâu nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh cà phê sạch 

Buôn Ma Thuột  (VN) 
537 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Hòa, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-21654 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.4.24 
(731) HE WENJUN   (CN) 

Room B606, Zondy Cyber Building, 
China university of geosciences Keyuan 
South Road, Nanshan Direct, Shenzhen 
City, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 09: Hệ thống an toàn điện tử tích hợp dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử 

tích hợp tránh va chạm và tránh nguy hiểm dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử 
tích hợp hỗ trợ lái xe dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử tích hợp cảnh báo 
nguy hiểm dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị cảnh báo điểm mù dùng cho xe cộ trên 
mặt đất; thiết bị dò vật thể di chuyển dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị cảnh báo chệch 
làn đường dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử nhằm cảnh báo va chạm dùng 
cho xe cộ trên mặt đất; bộ cảm biến và báo động điện tử dùng cho xe cộ trên mặt đất; bộ 
cảm biến định vị đường; hệ thống điều dẫn điện tử; bộ giám sát và hiên thị điện tử; thiết 
bị xử lý điện tử; cơ cấu điện hoặc điện tử dùng cho thiết bị điều khiển và xử lý tín hiệu 
cảm biến xe cộ; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói trên; máy tính; phần mềm 
máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng; đồ điện gia dụng như: ổ cắm điện, 
ổ nối điện, công tắc điện, phích cắm điện, cầu chì, bảng điện, loa, âm ly, micro, đầu đĩa 
vcd, dvd, đồng hồ đo đạc chung cho phòng thí nghiệm.  

 
Nhóm 11: Đồ điện gia dụng: dụng cụ nấu nướng dùng điện, ấm điện, thiết bị làm nóng 
hoặc lạnh nước uống dùng điện, bình nước nóng dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: hệ thống an toàn điện tử tích hợp dùng cho xe cộ trên 
mặt đất; hệ thống điện tử tích hợp tránh va chạm và tránh nguy hiểm dùng cho xe cộ trên 
mặt đất; hệ thống điện tử tích hợp hỗ trợ lái xe dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện 
tử tích hợp cảnh báo nguy hiểm dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị cảnh báo điểm mù 
dùng cho xe cộ trên mặt đất; thiết bị dò vật thể di chuyển dùng cho xe cộ trên mặt đất; 
thiết bị cảnh báo chệch làn đường dùng cho xe cộ trên mặt đất; hệ thống điện tử nhằm 
cảnh báo va chạm dùng cho xe cộ trên mặt đất; bộ cảm biến và báo động điện tử dùng cho 
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xe cộ trên mặt đất; bộ cảm biến định vị đường; hệ thống điều dẫn điện tử; bộ giám sát và 
hiện thị điện tử; thiết bị xử lý điện tử; cơ cấu điện hoặc điện tử dùng cho thiết bị điều 
khiển và xử lý tín hiệu cảm biến xe cộ; các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nói 
trên; máy tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; phần mềm ứng dụng; đồ điện 
gia dụng như: ổ cắm điện, ổ nối điện, công tắc điện, phíeh cắm điện, cầu chì, bảng điện, 
loa, âm ly, micro, đầu đĩa vcd, dvd, đồng hồ đo đạc chung cho phòng thí nghiệm; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, ấm điện, ấm điện, thiết bị làm nóng hoặc lạnh nước uống dùng 
điện, bình nước nóng dùng điện, linh kiện điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-21686 (220) 02.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thảo Nguyên Hưng 
Yên  (VN) 
Thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch; chất làm mềm vải (dùng để giặt); chế phẩm tẩy, sáp đánh 

bóng sàn nhà, nền nhà; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm 
thông tắc đường ống nước thải; chế phẩm để giặt, tẩy rửa. 

 

 
(210) 4-2018-21701 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) HEALTH EVER BIO-TECH CO., LTD.  

(TW) 
5F-6, No. 51, Keelung Rd., Taipei 110, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung protein thích hợp cho mục đích y tế; bột dinh dưỡng chứa 

protein thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng chứa carotene; thực phẩm 
bổ sung dinh dưỡng từ chất chiết thực vật thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 
vitamin tổng hợp; chế phẩm vitamin; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ chiết xuất thảo 
dược; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; khoáng chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung 
dinh dưỡng protein; khoáng chất và vitamin bổ sung sinh dưỡng; chất bổ sung dinh 
dưỡng; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 
enzyme; chất bổ sung dinh dưỡng vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng chứa lycopene; thực 
phẩm bổ sung chất xơ thích hợp cho mục đích y tế; bánh mỳ cho người mắc bệnh tiểu 
đường thích hợp cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-21711 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; 25.1.25; 26.1.1; 1.15.11; 

25.12.1 
(591) Nâu đỏ, vàng sậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cà Phê Đáp  
(VN) 
Tổ 8, ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, 
huyện An Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 

 
(210) 4-2018-21772 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.1.1 
(591) Hồng tím, cam đất, xanh nước biển, xanh 

lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử: 

mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số thiết bị văn phòng, thời trang và phụ 
kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 
xa; dịch vụ truyên hình; dịch vụ truyền dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực tuyến và bản tin 
trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, văn hóa, du lịch, thể thao, giải trí. 

 

 
(210) 4-2018-21773 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 16.3.1; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ truyền 
thông Nam Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 381/55/6 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
896 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ thương mại điện tử: 
mua sắm máy tính, điện thoại, thiết bị kỹ thuật số, thiết bi văn phòng, thời trang và phụ 

kiện, ô tô, xe máy thông qua mạng internet.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy vi 

tính; dịch vụ nhắn tin (điện thoại); cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ 

xa; dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Phát hành phim; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; cung cấp các tạp chí trực 
tuyến và bản tin trực tuyến trong lĩnh vực tin tức, văn hóa, giải trí. 

 

(210) 4-2018-21807 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.3; A26.11.12; 26.13.25; 26.4.4; 
26.4.1 

(591) Vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Phú Quốc  
(VN) 
225 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-21844 (220) 03.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Đỗ Gia 
Phát  (VN) 
Số 65 đường T6, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện dân dụng và công nghiệp, bao gồm: công tắc và ổ cắm 

điện, phụ kiện tủ điện và vỏ tủ điện, thiết bị và dụng cụ viễn thông, thiết bị chống sét và 
kim thu sét, quạt, máy nước nóng, máy bơm, đèn chiếu sáng và đèn trang trí, thiết bị đóng 

cắt chống rò rỉ điện, thiết bị điều khiển, thiết bị tự động hóa, dây cáp điện, thiết bị điện 

trung thế, biến áp, ổn áp tự bù, cuộn kháng.  
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện, cụ thể: thi công hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh, hệ thống báo cháy và chữa 

cháy, phần điện nặng (hệ thống cấp nguồn chính, hệ thống tủ điện phân phối, hệ thống 

chiếu sáng sự cố, hệ thống tiếp địa, hệ thống chống sét), phần điện nhẹ (hệ thống mạng 
lan và internet, điện thoại, hệ thống an ninh giám sát). 
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(210) 4-2018-21911 (220) 04.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.12; 5.5.19 
(591) Xanh lá, trắng, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Phượng  
(VN) 
Số 92, ấp Gãy, xã Thuận Bình, huyện 
Thạnh Hóa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 

 
(210) 4-2018-21974 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.17.11 
(591) Xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Việt Nhật  
(VN) 
Số 454 đường 30 tháng 4, khu phố 5, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương            

 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện phát triển phần mềm máy tính để kết nối mạng xã hội ảo, để xây 
dựng các ứng dụng mạng xã hộị ảo và cho phép truy tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ 
liệu, giao diện lập trình ứng dụng cho phần mềm của bên thứ ba và cho dịch vụ trực tuyến 
để kết nối mạng xã hội ảo, để xây dựng các ứng dụng mạng xã hội ảo và cho phép truy 
tìm, tải lên, truy cập và quản lý dữ liệu, phần mềm để tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, 
nhận biết, viết nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp thông tin hoặc phương tiện điện tử qua 
mạng internet hoặc mạng liên lạc khác. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cung cấp khoảng không rao 
vặt trên mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua 
mạng internet 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ kênh tán gẫu trực tuyến và bảng thông báo điện tử cho người 
sử dụng đã đăng ký để truyền tin nhắn liên quan đến cuộc sống sinh viên, các sản phẩm 
thiết yếu, mục rao vặt cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình 
ảnh, cung cấp các dịch vụ liên quan đến các kênh tán gẫu trực tuyến để truyền các tin 
nhắn và thông tin thư mục trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký liên quan đến 
các lĩnh vực cuộc sống sinh viên, các sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã 
hội ảo, dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truyền tin nhắn và văn bản chuyển mạch 
toàn cầu, dịch vụ gửi tin nhắn điện tử và báo cuộc gọi nhỡ cung cấp các dịch vụ truyền 
phát liên quan đến việc sử dụng các thiết bị di động, cụ thể là, tra cứu thông tin người sử 
dụng, tìm kiếm người sử dụng gửi tin nhắn đến người sử dụng, gửi các thông tin và người 
sử dụng có thể xem được, thêm mục danh bạ và gửi các thông báo: dịch vụ phát thanh, 
truyền hình qua mạng internet và các mạng liên lạc khác, cụ thể là, tải lên, gửi bài viết, 
thể hiện trình bày, nhận biết, và truyền phát điện tử các thông tin, âm thanh, và hình ảnh 
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động cung cấp dịch vụ truy cập thông tin, âm thanh, hình ảnh qua các trang web, diễn đàn 
trực tuyến, kênh tán gẫu ảo, các danh sách thư điện tử và các trang nhật ký điện tử qua 
mạng internet; cung cấp dịch vụ  truy cập tới các cơ sở dữ liệu máy tính truyền phát điện 
tử các tin nhắn và dữ liệu tức thời; cung cấp các cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ sở 
dữ liệu có thể tra cứu trực tuyến trong các lĩnh vực liên quan đến cuộc sống sinh viên, các 
sản phẩm thiết yếu, rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo chia sẻ hình ảnh, chia sẻ hình 
ảnh động và truyền hình ảnh. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản các tác phẩm trực tuyến cho người 
khác bao gồm các văn bản, âm thanh, hình ảnh động và hình ảnh đồ họa do người dùng 
tạo ra; cung cấp trang tin trực tuyến không tải xuống được và các trang nhật ký điện tử do 
người dùng thiết lập. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, vụ thể là, lưu trữ các phần mềm chạy trên nền web trực 
tuyến cho người khác để tổ chức và thực hiện các cuộc gặp gỡ, hội họp và thảo luận tương 
tác trực tuyến và các dịch vụ máy tính cung cấp các trang web tùy biến để thể hiện những 
thông tin, tiểu sử và thông tin cá nhân do người dùng đưa lên; cung cấp dịch vụ ứng dụng 
(asp) chuyên các phần mềm cho phép tải lên, gửi bài, trình bày, hiển thị, nhận biết, viết 
nhật ký, chia sẻ hoặc cung cấp môi trường hoặc thông tin điện tử khác qua mạng internet 
hoặc mạng liên lạc khác cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng loại 
không tải về được dùng cho các trang rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội ảo, chia sẻ hình 
ảnh, chia sẻ hình ảnh động và truyền hình ảnh.  

 

Nhóm 45: Các dịch vụ giới thiệu và liên kết mạng xã hội ảo trên cơ sở internet; dịch vụ 
cung cấp thông tin thư mục trực tuyến về cuộc sống sinh viên, về các sản phẩm thiết yếu, 
về rao vặt, cộng đồng ảo, về mạng xã hội ảo, chia sẻ hình ảnh, và truyền hình ảnh 

 
 

(210) 4-2018-21975 (220) 04.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ và phân phối Sắc Màu  
(VN) 
Số 218 đường Tân Thành, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản ký kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; chức năng văn 
phòng; mua bán đồ gia dụng như tủ nhựa, hộp nhựa, bàn ghế nhựa, bình đá nhựa, bình 
nước nhựa, ca nhựa, kệ nhựa, giỏ nhựa, ly nhựa, rổ nhựa, sọt nhựa, thau nhựa, thùng nhựa, 
thùng rác nhựa, xô nhựa, pallet nhựa, đồ nội thất, thủ công mỹ nghệ; mua bán đồ dùng gia 
đình bằng thủy tinh như bình thủy tinh, hộp thủy tinh, chén, đĩa, tô bằng thủy tinh, bộ nồi 
nấu ăn bằng thủy tinh; mua bán đồ dùng gia đình bằng gốm sứ như cốc gốm sứ, ly gốm 
sứ, ấm trà gốm sứ, chén gốm sứ, đĩa gốm sứ, tô gốm sứ, nồi gốm sứ, lọ gốm sứ, bình gốm 
sứ; mua bán thiết bị điện, dụng cụ điện dùng trong gia đình như máy giặt, máy sấy khô 
quần áo, lò nướng, lò vi ba, bếp điện, ấm đun nước dùng bằng điện, máy rửa chén, tủ 
lạnh, tủ đông, máy pha cà phê, máy nướng bánh mì, máy xay sinh tố, quạt, quạt sưởi, máy 
điều hòa không khí, máy lạnh, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, đèn điện, đèn bàn, máy 
sấy tóc, máy cạo râu, lò sưởi, bàn ủi, cân, nhiệt kế kỹ thuật số 
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(210) 4-2018-22050 (220) 05.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 7.1.24; 26.5.1 (540) 

  

(731) Đặng Trần Chính   (VN) 
Số 7 ngõ 43 ngách 2 Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Robot hút bụi, làm sạch nhà cửa; máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy xay sinh tố, 

xay thịt; máy băm, máy ép hoa quả. 
 

Nhóm 11: Bếp ga có lò nướng và mặt bếp để nấu; máy hút khối dùng cho nhà bếp; bếp có 
thể điều chỉnh nhiệt độ chạy điện có gắn hệ thống cách thủy; bếp điện từ, bếp điện, bếp 
hồng ngoại; nồi hầm; máy sấy quần áo; nồi điện.  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm điện tử, công nghệ tự động dùng cho gia đình 
như: robot hút bụi làm sạch nhà cửa, máy giặt, máy rửa bát, bếp điện từ, nồi hầm điện, 
bếp điện, các đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo) trong siêu thị, đại siêu thị, qua 
mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện.  

 

 
(210) 4-2018-22095 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(731) Công ty TNHH thời trang FIG 

TREE  (VN) 
688/113A Quang Trung, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm quần áo, giày dép, mũ (nón); quảng cáo; 
marketing. 

 

 
(210) 4-2018-22103 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xám, trắng. 
(731) Lưu Hoàng Cẩm Tú  (VN) 

113 Nguyễn Trãi, khu phố 2, phường 3, 
thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được; yến sào đã qua chế biến; yến sào sơ chế.  
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Nhóm 35: Mua bán: yến sào, tổ yến.  
 

 
(210) 4-2018-22152 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.3; 26.4.9 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
đầu tư xây dựng ARCH BIG 
CONS   (VN) 
147/12 Dạ Nam, phường 3, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; đầu tư xây dựng; thi công xây dựng công trình công nghiệp, 

dân dụng, cầu đường, thủy lợi; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; dịch vụ thi công 
trang trí nội - ngoại thất; san lấp mặt bằng; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội - 
ngoại thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; lập quy hoạch đô thị; thiết kế công nghiệp; thiết lập 
bản vẽ công nghiệp; thăm dò địa chất; khảo sát địa chất.  

 

 
(210) 4-2018-22154 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 26.13.1 
(731) RACER ELECTRIC (THAILAND) CO., 

LTD.  (TH) 
137 Moo 9, Soi Sornthong, Petchkasem 
91 Rd., Suanluang, Kratumban, 
Samutsakorn 74110, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 09: Chấn lưu (điện tử hoặc điện từ), tắc-te (thiết bị điện), phích cắm điện, dây điện, 
thiết bị chuyển mạch di động (điện), bộ ngắt mạch điện, cầu chì, ống bảo vệ dây điện, 
anôt, pin, dây cầu chì, chân đèn huỳnh quang (thiết bị điện); dây cáp điện; thiết bị đánh 
lửa (thiết bị điện); chân tắc-te (thiết bị điện); tụ điện; máy biến áp điện; máy biến áp từ; 
chấn lưu điện tử; chấn lưu từ; thiết bị cung cấp điện điện tử; bộ chuyển nguồn đèn led; đui 
tắc-te (thiết bị điện); đui đèn quang học (bộ phận không tách rời đèn quang học); ống 
(phóng điện); hộp đấu nối (thiết bị điện); ống dẫn [điện]; ống dây điện; bộ nắn điện; cột 
mốc phản quang; âm cực; cáp đồng trục; máy so mẫu; bộ tụ quang [tụ điện]; dây dẫn 
điện; bộ nối [điện]; bảng điều khiển (điện); bộ biến đổi điện; bộ nối điện; tủ phân phối 
[điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]; bảng phân phối [điện]; chuông cửa điện; ray 
điện để gá lắp đèn đánh dấu; đèn chớp [nhiếp ảnh]; dây chì/cầu chì; bộ đảo điện; hộp đấu 
nối [điện]; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn [điện]; đi-ốt phát quang [điện]; chấn lưu đèn; đèn 
chiếu (cho phim đèn chiếu); dây từ; pin quang điện; bảng mạch in; tín hiệu giao thông 
(loại phản quang hoặc cơ hược); cân; đèn báo hiệu; bảng báo hiệu (phản quang hoặc cơ 
học); biển báo hiệu phản quang; ổ cắm (vật nối điện); tấm pin mặt trời dùng để sản xuất 
điện; pin mặt trời; tổng đài điện thoại; hộp cầu dao điện [điện]; cầu dao điện; thiết bị đầu 
cuối [điện]; đèn tín hiệu giao thông; thiết bị điện áp; đầu nối dây [điện]; dây điện. 
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Nhóm 11: Bộ đèn gắn cố định; đèn huỳnh quang; đèn com-pắc huỳnh quang; đèn đi-ốt 
phát quang (đèn Leds); đèn tuýp; đèn phóng điện cường độ cao (đèn HID); đèn halogen; 
bộ đèn cố định phản quang âm trần; bộ đèn cố định phản quang ốp trần; bộ đèn điện; đèn 
có chấn lưu lắp liền, bóng đèn huỳnh quang hai đầu; bóng đèn huỳnh quang một đầu; bộ 
đèn pha; bộ đèn chiếu sáng lắp ở vị trí cao dùng cho nhà xưởng; bộ đèn chiếu sáng lắp ở 
vị trí thấp dùng cho nhà xưởng; bộ đèn led; đèn âm trần; đèn chiếu tường; đèn chống 
nước; đèn dùng dưới nước; đèn âm sàn; đèn lồng chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng; vòi của ống dẫn; hệ thống ống dẫn nước; đèn bể cá; đèn xe đạp; đèn trần; 
đèn chùm; đèn lồng; đèn xoắn; đèn phóng điện; quạt điện cá nhân; đèn phòng thí nghiệm; 
bầu thủy tinh của đèn; chao đèn; chụp phản quang của đèn; chụp đèn; đèn điện; đèn; giá 
đỡ chụp đèn; bóng đèn; thiết bị phát quang để chiếu sáng; đèn cho xe cộ; đèn đầu; đèn an 
toàn cho thợ mỏ; đui đèn điện; đèn đường; đèn pin chiếu sáng; ống dạ quang để chiếu 
sáng; đèn tia cực tím; thiết bị cung cấp nước; hệ thống cung cấp nước; bộ khuếch tán ánh 
sáng; đèn bão led; đèn đường led; đèn led lắp ở vị trí cao dùng cho nhà xưởng; đèn trần 
led; đèn rọi led; đèn pha led; bộ đèn pha led; bộ đèn bàn led; bóng đèn led 3d; bộ đèn led 
âm trần; bộ đèn led treo trần cố định; bộ đèn led tuyến tính; bộ đèn led chống nước; bộ 
đèn led gắn tường cố định; bộ đèn led âm sàn; bộ đèn led dùng dưới nước; đèn led dây; 
đèn led dây trang trí; đèn led pin mặt trời; bộ đèn chiếu sáng thông minh gắn cố định; 
bóng đèn led thông minh; đèn tuýp led; mô-đun đèn led; bóng đèn led. 

 

 
(210) 4-2018-22170 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại á Mỹ  (VN) 
69 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê 
căn hộ; giao dịch bất động sản; đại lý bất động sản. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-22179 (220) 05.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Phạm Quang Sơn  (VN) 

P306, A12, ngõ 4 Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 
Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính liên quan đến cho thuê ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ 

cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm máy vi tính để phối hợp, sắp xếp dịch 

vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có 

động cơ; phần mềm máy vi tính để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm 

máv vi tính dẫn đường định hướng phần mềm máy vi tính dùng bởi tổng đài điều khiển xe 

cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để dùng chung xe (cùng đi); 

phần mềm ứng dụng di động để phối hợp, sắp xếp các dịch vụ vận tải, cụ thể là, phần 

mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có động cơ; phần mềm 

ứng dụng di động để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải, phần mềm ứng dụng di 

động để dẫn đường/định hướng; phần mềm ứng dụng di động dùng bởi tổng đài điều 

khiển xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để dùng chung xe 

(cùng đi). 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, kết nối các cuộc gọi, tin nhắn SMS và thông báo 

đẩy tới tổng đài điều hành xe cộ có động cơ là bên thứ ba trong  vùng lân cận của người 

gọi sử dụng điện thoại di động; dịch vụ nhận và gửi tin tức dữ liệu thông qua các phương 

tiện (kênh) điện tử; dịch vụ gửi thông tin và tin nhắn thông qua đài phát sóng điện tử và 

không dây. 

 

Nhóm 39: Cung cấp thông tin về dịch vụ vận tải và đăng ký trước (giữ chỗ) về vận tải 

thông qua một trang web; vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; sắp xếp du lịch; cung cấp 

các phương tiện đi lại (xe cộ) trên nước, mặt đất và đường không dùng trong vận tải và 

sắp xếp việc cho thuê các phương tiện này lên kế hoạch, sắp xếp và đặt chỗ du lịch thông 

qua các phương tiện điện tử; lên kế hoạch, sắp xếp và đặt chỗ du lịch; sắp xếp vận chuyển 

hành khách và vận tải hàng hóa; thu gom và chuyển phát các kiện (gói) hàng và hàng hóa 

và cung cấp thông tin vận tải và du lịch qua các máy và thiết bị viễn thông di động, môi 

giới vận tải: dịch vụ giao nhận vận tải (transportation logistics); vận chuyển khách du 

lịch; cung cấp thông tin về dịch vụ vận tải và đăng ký trước (giữ chỗ) địch vụ vận tải và 

sắp xếp du lịch qua một trang web, vận chuyển bằng ô tô; dịch vụ lái xe; cho thuê xe chở 

khách chạy bằng động cơ; đăng kí trước (giữ chỗ) dịch vụ vận tải; vận chuyển bằng xe tải; 

cho thuê xe cộ. 
 

 
(210) 4-2018-22281 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH Maxcos Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Topaz Center, số 4 Trịnh 

Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-22322 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.11.10; A3.11.24; 20.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, hồng, đen, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đất Thăng 
Long  (VN) 
Số 82 Lê Thanh Nghị, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Rô bốt công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-22340 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 16.3.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nisoka Việt 
Nam  (VN) 
298 đường Thanh Niên, phưòng Hải Tân, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; thiết bị điện thông minh gồm chuông 

cửa điện có hình; công tắc cảm ứng hồng ngoại, vi sóng, cảm biến ánh sáng; ổ cắm điện 
thông minh; thiết bị điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2018-22371 (220) 06.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Lầu Khềnh   (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Kính hàn, mặt nạ hàn, kính bảo hộ mắt, mũ bảo hộ lao động, dụng cụ bịt tai 

chống ồn (dụng cụ bảo hộ). 
 

Nhóm 11: Thiết bị cấp nước; vòi cho đường ống, vòi phun nước; thiết bị tưới nước tự 
động; thiết bị tưới nước dùng trong nông nghiệp. 

 

Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; linh kiện ống nước như co, tê, rắc co; tấm nhựa 
(bán thành phẩm). 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông, cụ thể là: biển hiệu phát 
quang, đèn tín hiệu, cột mốc đường phát quang hoặc cơ giới, mốc hiệu chiếu sáng, cuộn 
rào công trình, cuộn rào cảnh báo.  
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(210) 4-2018-22372 (220) 06.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lầu Khềnh   (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; linh kiện ống nước như eo, tê, rắc co; tấm nhựa 
(bán thành phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông cụ thể là: biển hiệu phát 
quang, đèn tín hiệu, cột mốc đường phát quang hoặc cơ giới, mốc hiệu chiếu sang, cuộn 
rào công trình; cuộn rào cảnh  

 

 
(210) 4-2018-22429 (220) 09.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Vũ Quý Anh  (VN) 
158D/401 Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

 
(210) 4-2018-22624 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhờn Vạn 
Tường Phát  (VN) 
924 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn; mua bán dầu động cơ; mua bán nhiên liệu dùng cho động 
cơ; mua bán chất bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2018-22637 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà hàng bia 
hơi Tùng An  (VN) 
Lô 04, « đất C2/No, khu đô thị Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống.  
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(210) 4-2018-22670 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vimgroup  (VN) 
Số 447A, ngõ 445, phố Nguyễn Khang, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ lạng; xà; ván; ván ghép; pallet gỗ; đồ gỗ dùng trong xây dựng cụ 
thể là: cốt pha phủ phim; cánh cửa gỗ.  

 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giá, kệ; khung ảnh, khung kính; bao bì bằng gỗ; đồ đạc 
làm bằng tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.  

 

 
(210) 4-2018-22728 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lầu Khềnh  (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính hàn; mặt nạ hàn; kính bảo hộ mắt; mũ bảo hộ lao động; dụng cụ bịt tai 
chống ồn.  

 

Nhóm 11: Thiết bị cấp nước: vòi cho đường ống, vòi phun nước; thiết bị tưới nước tự 
động; thiết bị tưới nước dùng trong nông nghiệp.  

 

Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; linh kiện ống nước mềm như co, tê, rắc co; tấm 
nhựa nhân tạo (bán thành phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông cụ thể là: biển hiệu phát 
quang, đèn tín hiệu, cột mốc đường phát quang hoặc cơ giới, mốc hiệu chiếu sáng; cuộn 
rào công trình; cuộn rào cảnh báo.  

 

 
(210) 4-2018-22769 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bất 
động sản Sơn Việt  (VN) 
162 Triệu Quang Phục, phường 11, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh          

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản 
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(210) 4-2018-22810 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.4; 26.1.4; 26.1.1; 26.1.6 (540) 

   

(731) Công ty TNHH BOO DEKO  (VN) 
Số 25, ngõ 4 đường Trần Phú, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội thất, mỹ phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; thiết kế bao bì sản phẩm; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế 
ấn phẩm quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-22818 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 1898322 09.05.2018 CA 

(731) Elysis sociÐtÐ en commandite  
(CA) 
400-1190 avenue Des Canadiens-de-
MontrÐal, Montreal, QuÐbec H3B OE3, 
CANADA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc và máy công cụ để sản xuất và xử lý nhôm và nhôm luyện kim, để 

sản xuất cực dương thô (bao gồm cả cực dương trơ), để xử lý và tái chế khoáng chất cri-ô-
lít (cryolite); máy móc và máy công cụ để sản xuất và nung nhôm và cực dương nhôm thô 
(bao gồm cả cực dương trơ), cụ thể là lò nung; máy móc và máy công cụ để đúc nhôm, cụ 
thể là lò luyện.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ liên quan đến xây dựng, lắp đặt, vận hành 
và duy trì nhà máy sản xuất và xử lý nhôm, xưởng đúc và nhà máy luyện kim, máy móc 
sản xuất và xử lý luyện kim nhôm; tư vấn công nghệ trong lĩnh vực luyện kim nhôm, nhà 
máy sản xuất cực dương (bao gồm cả cực dương trơ), nhà máy lọc nhôm, xưởng đúc 
nhôm, pha trộn hợp kim nhôm và đúc nhôm; thử, phân tích và đánh giá dụng cụ kim loại, 
máy móc và thiết bị chế tạo được sử dụng trong sản xuất và xử lý nhôm; tư vấn kỹ thuật 
và công nghệ trong lĩnh vực đúc nhôm, cụ thể là thử và đánh giá các dụng cụ đúc nhôm 
để cải thiện hiệu suất và hiệu quả của các thiết bị đó; các dịch vụ tư vấn kĩ thuật và công 
nghệ trong lĩnh vực xử lý nhôm, cực dương và cực dương trơ.  

 

 
(210) 4-2018-22819 (220) 10.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee,51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, dùng cho nghề làm vườn và lâm nghiệp; chế 
phẩm để xử lý hạt giống (thuộc nhóm 1); chế phẩm điều hòa sự sinh trưởng cây trồng; 
gien của hạt giống dùng cho sản xuất nông nghiệp; phân bón.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 31: Hạt giống nông nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-22850 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư DELI 
Việt Nam  (VN) 
70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh       

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, bao gồm cho thuê tòa nhà, mặt bằng (không dùng làm 

kho bãi), căn hộ dịch vụ, phòng ở, văn phòng đại diện.  
 

 
(210) 4-2018-22851 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 18.2.1 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư DELI 
Việt Nam  (VN) 
70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản, bao gồm cho thuê tòa nhà, mặt bằng (không dùng làm 

kho bãi), căn hộ dịch vụ, phòng ở, văn phòng đại diện.  
 

 
(210) 4-2018-22941 (220) 11.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 
83/50 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kinh doanh (mua bán) xăng dầu; mua bán ô tô, xe máy, phương 

tiện vận tải; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại, quảng cáo.  
 

Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà đất (dịch vụ bất động sản), dịch vụ bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, trang thiết bị, phụ tùng, phụ 

kiện, đồ trang trí xe ô tô, xe máy, xe đạp và các phương tiện vận tải đường bộ khác; các 

dịch vụ sửa chữa, lắp đặt khác liên quan đến nhà cửa, phương tiện giao thông đường bộ. 

 

Nhóm 38: Viễn thông. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa; cho thuê phương tiện vận tải; dịch vụ du lịch.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị cho mục đích giáo dục, đào tạo; tổ chức 

triển lãm cho mục đích văn hóa, giáo dục, giải trí; tổ chức hoạt động thể dục, thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời (nhà trọ, khách sạn); dịch vụ nhà nghỉ du lịch; khách 

sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-23000 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 
Số 15 ngách 31/1/18 Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bảng mạch điện tử, thiết bị điện tử (công tắc điện, ổ cắm điện), linh 

kiện điện tử, thiết bị nhà thông minh (công tắc điện, ổ cắm điện), thiết bị viễn thông, thiết 

bị tự động hóa.  
 

 
(210) 4-2018-23001 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.13.1; A1.13.15; 26.5.1 

(591) Đen, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 
Số 15 ngách 31/1/18 Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bảng mạch điện tử, thiết bi điện tử (công tắc điện, ổ cắm điện), linh 

kiện điện tử, thiết bị nhà thông minh (công tắc điện, ổ cắm điện), thiết bị viễn thông, thiết 

bị tự động hóa.  
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(210) 4-2018-23027 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần kết cấu thép 

ATAD  (VN) 
Số 595, ấp Bình Hữu II, xã Đức Hòa 
Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm cơ khí dùng trong xây dựng như khung nhà tiền chế, giàn giáo, xà 

gồ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại bao gồm việc hỗ trợ xúc tiến bán hàng và mở rộng đại lý 
tiêu thụ; mua bán - đại lý ký gửi hàng hóa liên quan đến sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết 
bị - máy móc công nghiệp gồm: máy móc liên quan đến sản xuất kết cấu thép như: máy 
cắt thép, máy cán tôn, máy đột lỗ, máy vừa ráp vừa hàn dầm thép, máy phun bi làm sạch 
dầm, nông nghiệp; tư vấn trong lĩnh vực xây dựng cụ thể là tư vấn đấu thầu.  

 
Nhóm 36: Đầu tư tài chính cho xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư; 
kinh doanh bất động sản; cho thuê xưởng (bất động sản); lập tự dự án đầu tư xây dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông cầu cảng; san lấp mặt bằng; lắp 
đặt khung nhà tiền chế. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho. 

 
Nhóm 40: Gia công khung nhà tiền chế và các sản phẩm cơ khí dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-23085 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện cơ 
MECO  (VN) 
310/11 khu phố 6 Mã Lò, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; công trình xây 
dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; bể chứa bằng kim loại; khay vận chuyển 
hàng bằng kim loại; tấm nâng hàng để vận chuyển bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy nén khí; động cơ khí nén; động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ; động cơ hơi nước; máy công cụ; máy tiện [máy công cụ]; thiết 
bị để gia công cơ khí; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển 
thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động 
cơ điện và động cơ; bộ chuyển đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; cần trục; cần 
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cẩu; giàn khoan; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy khai thác mỏ; nồi hơi của động cơ 
hơi nước; các linh kiện cho nồi hơi của máy; phụ kiện lắp ráp cho nồi hơi của máy; máy 
và thiết bị để làm sạch [dùng điện]; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy đóng gói hàng. 

 
Nhóm 09: Bảng điều khiển phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân phối [điện]; thiết bị 
điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu; bóng bán dẫn [điện tử]; tranzito [điện tử]; 
linh kiện bán dẫn [điện tử]. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị nha khoa, dùng điện; vật dụng bảo vệ 
răng dùng cho mục đích nha khoa; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị chỉnh hình; vật dụng 
chỉnh hình. 

 
Nhóm 11: Lò rang; lò nung; lò nướng. 

 

Nhóm 12: Máy kéo. 
 

Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; nhựa nhân tạo, bán 
thành phẩm; nhựa dẻo [bán thành phẩm]; axetat xenluloza [bán thành phẩm]; bao [phong 
bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao gói; bao bì amiăng; bao bì không thấm nước. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 
 

Nhóm 38: Truyền phát dữ liệu; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

Nhóm 39: Bao gói hàng hoá. 
 

Nhóm 40: Lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng [cho người khác]; gia công nồi hơi; sản xuất 
năng lượng; thông tin về xử lý vật liệu; xử lý kim loại; mạ kim loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu về cơ khí; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch 
vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các 
dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; thiết kế công nghiệp; thiết lập 
bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-23152 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc, cà phê, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, chiết 
xuất cà phê, hương liệu cà phê, cà phê hòa tan, hỗn hợp cà phê, cà phê chưa rang, ca cao, 
socola, trà, bánh quy, bánh mỳ, và ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-23153 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn (không bằng kim loại), xì gà, thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, giấy 

cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-23156 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) P.T. SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn (không bằng kim loại), xì gà, thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá, giấy cuốn 

thuốc lá, bật lửa, diêm, vật dụng cho người hút thuốc, thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-23164 (220) 12.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) ARTISTIC&CO. CO.,LTD  (JP) 

15 Aza-Numakitanokiri Kuroda 
Kisogawa-Cho Ichinomiya-City Aichi 
493-0001 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục đích thương mại; thiết bị và dụng cụ y 

tế; thiết bị xoa bóp dùng điện dùng cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 11: Máy và thiết bị dùng trong thẩm mỹ viện hoặc hiệu cắt tóc, cụ thể là máy sấy 
tóc; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); thiết bị giúp da rám nắng (giường tắm 
nắng); bồn tắm khoáng; thiết bị nhiệt điện gia dụng, cụ thể là thiết bị làm nóng nước dùng 
cho buồng tắm; thiết bị sưởi ấm. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh. 
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(210) 4-2018-23172 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
An Thảo Anh  (VN) 
356 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; marketing; điều hành, quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-23195 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.1.1; A26.4.24 
(591) Đen, kim loại, ánh bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kỷ Nguyên Khách Hàng  (VN) 
170 E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; đồng hồ thông minh. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; đồng hồ đeo tay. 
 

 
(210) 4-2018-23290 (220) 13.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) CHRISTOPHER ULRICH BOSSE  

(AU) 
88 Oxford Street, Paddington, SYDNEY 
NSW 2021, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; phát triển các dự án xây 
dựng, cụ thể là thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết lập bản vẽ kỹ thuật; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị; thiết kế ngoại hình của sản phẩm công nghiệp; đánh giá chất lượng; tư vấn 
tiết kiệm năng lượng. 
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(210) 4-2018-23378 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 25.7.25; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ AMZ Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà B7- B9, ngõ 92, Trần 
Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, đồ gia dụng, cụ thể là: dụng cụ nấu ăn: các loại bếp (bếp 
gas, bếp cảm ứng, bếp năng lượng mặt trời, bếp từ), ấm nước, lò nướng/sưởi, lò vi ba, nồi 
hầm, nồi ủ, nồi nướng, niêu đất, nồi cơm điện, nồi áp suất, khay làm bánh, dụng cụ 
khuấy/đánh nhuyễn/trộn đều, dao, thìa, dĩa, muỗng, thớt, mài dao, gọt hoa quả, dụng cụ 
vắt hoa quả, ly đựng nước bằng thép không gỉ, kẹp đập hành, kẹp vắt chanh; hàng điện tử 
gia dụng: kẹp định hình tóc bằng nhiệt (kẹp uốn tóc, duỗi tóc, kẹp uốn tóc bồng), máy hút 
ẩm, máy làm sữa đậu nành, máy làm sữa chua, máy quay phim kết hợp, máy quét ảnh, 
máy thu vô tuyến tinh thể, tai nghe, máy thu hình, máy hút bụi, máy rửa bát, đèn kẹp bầu 
dục, đèn bàn, đèn nến, cưa tay, máy mát xa mặt, cân, máy sấy tóc, thiết bị đuổi côn trùng 
trong nhà; các mặt hàng khác: chụp mắt, la bàn, ống nhòm, gạt tàn, băng dính, lược, kẹp 
tóc, thắt lưng, kìm, đai vai, lược chải lông thú, dây dắt chó, bóng đồ chơi, gấu bông đồ 
chơi, dụng cụ tắm cho chó, bộ bấm móng tay, gương, yên, chân chống, chuông, đèn xe 
đạp, giá điện thoại, dây nhảy dây, xi đánh giày, bẫy chuột, găng cổ tay, tông đơ cắt lông 
thú, thảm ăn dành cho thú cưng. 

 

 
(210) 4-2018-23389 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.2; 26.3.4; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, 

đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Vân  (VN) 
21 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến, ximăng, gạch xây dựng, kính 

xây dựng, sơn, vecni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng, hóa chất; mua bán: thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết 
bị điện, vật liệu điện, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; mua bán: hàng gốm sứ, thủy 
tinh, giường tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; tư vấn quản trị doanh nghiệp. 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường bộ, công trình công ích, 
công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò 
sưởi và điều hòa không khí; cho thuê máy móc và trang thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.  
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Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thiết kế kiến 
trúc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế kết cấu xây dựng các công trình 
dân dụng công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

 
 

(210) 4-2018-23403 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.3.2; 18.3.23; A25.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh lam, trắng, da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thời trang Top Fair  (VN) 
Số 131 phố Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 
 

 
(210) 4-2018-23439 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.20; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử 
Phượng Hoàng  (VN) 
Tổ Hòa Bình, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); cáp nối truyền âm thanh; máy thu thanh; đầu đọc đĩa 
hình dvd và midi; loa; tăng âm (amplifier); bộ trộn âm thanh, hình ảnh; đầu máy kỹ thuật 
số; đầu máy hát karaoke; ti vi.  

 

Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị nghe nhìn (âm thanh: hình ảnh) tăng âm, loa, tivi, 
bộ trộn âm thanh, micro, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh. 

 

 
(210) 4-2018-23440 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử 
Phượng Hoàng   (VN) 
Tổ Hòa Bình, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); cáp nối truyền âm thanh, máy thu thanh; đầu đọc đĩa 
hình dvd và midi; loa; tăng âm (amplifier); bộ trộn âm thanh, hình ảnh; đầu máy kỹ thuật 
số; đầu máy hát karaoke; ti vi.  

 

Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị nghe nhìn (âm thanh, hình ảnh) tăng âm, loa, tivi, 
bộ trộn âm thanh, micro, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh.   
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(210) 4-2018-23441 (220) 16.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử 
Phượng Hoàng  (VN) 
Tổ Hòa Bình, phường Dương Nội, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); cáp nối truyền âm thanh, máy thu thanh; đầu đọc đĩa 

hình dvd và midi; loa; tăng âm (amplifier); bộ trộn âm thanh, hình ảnh; đầu máy kỹ thuật 
số; đầu máy hát karaoke; ti vi. 

 
Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị nghe nhìn (âm thanh, hình ảnh) tăng âm, loa, tivi, 
bộ trộn âm thanh, micro, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh.   

 

 
(210) 4-2018-23442 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 3.7.17; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Nghị  (VN) 
Số nhà 238 đường Lý Thường Kiệt, thị 
trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Micrô (ống phóng thanh); cáp nối truyền âm thanh, máy thu thanh; đầu đọc đĩa 

hình dvd và midi; loa; tăng âm (amplifier); bộ trộn âm thanh, hình ảnh; đầu máy kỹ thuật 
số; đầu máy hát karaoke; ti vi. 

 
Nhóm 35: Mua bán các trang thiết bị nghe nhìn (âm thanh, hình ảnh) tăng âm, loa, tivi, 
bộ trộn âm thanh, micro, thiết bị đọc và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh.    

 

 
(210) 4-2018-23473 (220) 16.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SALES CANDY INTERNATIONAL 

SDN BHD   (MY) 
Unit L18-03A, Menara PJX, 16A 
Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ máy tính liên quan đến truyền thông tin, dữ liệu, văn bản và hình ảnh 

qua internet; dịch vụ máy tính liên quan đến cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào cơ sở 
dữ liệu máy tính tương tác nhằm theo dõi hiệu suất bán hàng và quản lý khách hàng. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ phần mềm máy tính và ứng dụng máy tính; phát triển phần 
mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng di động; cung cấp phần mềm như là một dịch vụ 
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(dịch vụ SaaS); cung cấp phần mềm như là một dịch (dịch vụ SaaS) theo đó cung cấp phần 
mềm theo dõi hiệu suất bán hàng và quản lý khách hàng; dịch vụ máy chủ cho phần mềm 
được cung cấp như là một dịch vụ (máy chủ cho dịch vụ SaaS); cung cấp phần mềm như 
là một dịch vụ (dịch vụ SaaS) theo đó cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu, phân tích 
kinh doanh, do thám kinh doanh và để thu thập và phân tích dữ liệu; cung cấp phần mềm 
như là một dịch vụ (dịch vụ SaaS) theo đó cung cấp phần mềm máy tính để truy xuất, theo 
dõi, phân tích, kiểm tra, đo lường và quản lý dữ liệu, dữ liệu khách hàng và tương tác của 
khách hàng; cung cấp nền tảng phần mềm máy tính để truy xuất, theo dõi, phân tích, 
kiểm tra, đo lường và quản lý dữ liệu và tương tác trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng và dịch 
vụ; cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính để sử dụng trong 
lĩnh vực theo dõi hiệu suất bán hàng và quản lý khách hàng; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 
cung cấp phần mềm và ứng dụng trực tuyến, không tải về được; chuyển đổi chương trình 
và dữ liệu máy tính, không phải là chuyển đổi vật lý; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không tải về được để hỗ trợ khả năng tương tác của nhiều ứng dụng phần mềm; cung cấp 
dịch vụ khoa học và kỹ thuật, và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến khoa học và kỹ 
thuật, dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-23537 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 3.7.16; A3.7.24; 

A5.3.13; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ENERTECH 

ASIA   (VN) 
Phòng 606, lầu 6, khu B, số 4 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 

 
(210) 4-2018-23554 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A20.1.5; 10.5.25; 26.13.1 
(591) Đen, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MISSIE Việt Nam  
(VN) 
Số 22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm: chổi lông trang điểm; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang 

điểm. 
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(210) 4-2018-23555 (220) 17.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 10.5.25; A20.1.5; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CELIN Việt Nam  
(VN) 
Lô C1, F1, tầng 1, tòa nhà Lotte số 54 
Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ trang điểm: chổi lông trang điểm; đồ dùng tẩy trang; bông phấn trang 
điểm. 

 

 
(210) 4-2018-23622 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A24.15.7; 24.15.21 
(731) KINMATU CO., LTD.  (JP) 

3-6-13, Furuichi, Joto-ku, Osaka-shi, 
Osaka 536-0001 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cánh dài bằng sắt; tay nắm cửa bằng kim loại;  ván ốp chân tường bằng 
kim loại; ròng rọc cho cửa sổ; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; vật liệu gia cường 
bằng kim loại cho xây dựng; vật liệu bằng kim loại dùng cho xây dựng và công trình; đồ 
ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; chìa khóa bằng kim loại; then chốt cửa bằng kim 
loại; khoá móc bằng kim loại; hộp thư bằng kim loại; dây chão bằng kim loại; ròng rọc 
bằng kim loại, không dùng cho máy móc; mạng lưới thép và lưới thép mịn; lưới thép. 

 

 
(210) 4-2018-23646 (220) 17.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(731) JEMIE B.V.   (NL) 

Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp; phân bón; chất 
dinh dưỡng dùng cho cây trồng; đất trồng trọt; chất nền dùng để trồng cây; chất phụ gia 
dùng cho cây trồng. 

 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm, tạp chí trong lĩnh vực nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp 
liên quan đến phân bón, chất dinh dưỡng dùng cho cây trồng, đất trồng trọt, chất nền, phụ 
gia cho cây trồng và các sản phẩm bảo vệ mùa vụ.  

 

Nhóm 41: Cung cấp thông tin về các hội nghị, triển lãm (cho mục đích giáo dục, đào tạo 
và giải trí) và cuộc thi; dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ 
chức các hội nghị, triển lãm (cho mục đích giáo dục, đào tạo và giải trí) và cuộc thi. 
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, làm vườn và lâm 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-23703 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.8 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Lâm Kim Sơn  (VN) 

287/21/35 Âu Dương Lân, phường 2, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày - giới thiệu sản phẩm; mua bán các sản phẩm: vải, hàng 
may sẵn, giày dép, quần áo thời trang, sản phẩm từ da lông thú. 

 

 
(210) 4-2018-23706 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa chất & 
xơ sợi Maruni  (VN) 
Lô 16, đường 206 - khu A, khu công 
nghiệp Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy; giấy thấm; khăn ăn bằng giấy; tấm lót bằng 
giấy; giấy viết. 

 

 
(210) 4-2018-23729 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Trần Nguyễn Ngọc Trang  

(VN) 
549/58/21, đường Lê Văn Thọ, phường 
14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: ảnh chân dung.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; dịch vụ tư vấn hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ 
chức điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; quản lý thương mại và li - 
xăng; quản lý thương mại việc li - xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; 
marketing.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
919 

(210) 4-2018-23769 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Công nghệ Wintech Việt 
Nam  (VN) 
Thửa đất số 969, tờ bản đồ số 13, khu 
phố 1, đường Mỹ Phước Tân Vạn, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; máy bộ đàm; thiết bị báo động; thiết bị 
báo cháy. 

 

 
(210) 4-2018-23808 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, 
Washington 98052-6399, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức, xúc tiến và triển khai các triển lãm, triển lãm (hội chợ) thương mại và 
các sự kiện trong lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần mềm máy tính và phần cứng máy 
tính, phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an ninh mạng, bảo mật, phát triển công 
nghệ, công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn 
vật (internet of things), trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning) cho mục đích 
thương mại, kinh doanh hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các hội thảo chuyên đề, hội nghị, diễn giả 
học thuật, hội thảo chuyên đề, và hội thảo trong các lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần 
mềm máy tính và phần cứng máy tính, phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an 
ninh mạng, bảo mật, phát triển công nghệ, công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, 
chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn vật (internet of things), trí tuệ nhân tạo và học máy 
(machine learning); cung cấp dịch vụ đào tạo trong các lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần 
mềm máy tính và phần cứng máy tính, phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an 
ninh mạng, bảo mật, phát triển công nghệ, công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, 
chuyển đổi kỹ thuật số, internet vạn vật (internet of things), trí tuệ nhân tạo và học máy 
(machine learning); dịch vụ giáo dục cụ thể là, cung cấp đào tạo của chuyên gia công 
nghệ để có chứng nhận trong các lĩnh vực đổi mới, công nghệ, phần mềm máy tính và 
phần cứng máy tính, phát triển phần mềm máy tính, kinh doanh, an ninh mạng, bảo mật, 
phát triển công nghệ, công nghệ đám mây, phân tích dữ liệu, dữ liệu, chuyển đổi kỹ thuật 
số, internet vạn vật (internet of things), trí tuệ nhân tạo và học máy (machine learning). 
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(210) 4-2018-23810 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WEWORK COMPANIES INC.   (US) 

115 West 18th Street, New York New 
York 10011, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp tiện nghi cho không gian làm việc chung với bản chất là dịch vụ hỗ 
trợ hành chính và kinh doanh, cụ thể là cung cấp tiện nghi cho không gian làm việc chung 
với thiết bị văn phòng, lễ tân, phòng họp, trung tâm in ấn, nhà bếp, thiết bị viễn thông, 
tiện nghi phòng thư và các tiện nghi khác; quản lý hành chính được thuê ngoài cho người 
khác, cụ thể là cung cấp nhân viên hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của người khác; 
cung cấp các sự kiện kết nối kinh doanh và tiện nghi cho việc kết nối kinh doanh, cụ thể 
là tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; cho thuê không gian văn 
phòng; cung cấp các sự kiện kết nối kinh doanh và tiện nghi cho việc kết nối kinh doanh, 
cụ thể là cho thuê địa điểm tổ chức các sự kiện kết nối kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ 
đặt trước chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ 
uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ và quán cà phê; dịch vụ nhà hàng và quầy rượu; cho 
thuê phòng hội nghị. 

 

 
(210) 4-2018-23825 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Đức Minh  (VN) 
Số 230 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-23862 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
GREENMAX  (VN) 
Số 93, ngõ 354, đường Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị máy nông nghiệp, bình bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai, máy 
bón phân, máy gieo hạt, bình ắc quy, ắc quy điện cho bình phun thuốc trừ sâu, máy bừa, 
bơm hơi (trang bị của xưởng sửa chữa), máy phát điện, thiết bị phun xịt (máy móc), xe ủi 
đất, máy cán, máy xay, máy xén, máy khí nén, bơm khí nén, máy cày, máy đào đất, máy 
cắt, búa, dụng cụ cầm tay, máy bơm nước, máy lọc dầu, máy lọc nước, thiết bị lọc dầu, 
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cần gạt nước xe ô tô (cần gạt nước kính chắn gió), còi xe ô tô, má phanh các loại xe, cây 
giống, hạt giống, cây trồng.  

 

 
(210) 4-2018-23872 (220) 18.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A7.1.11; 7.1.24; 25.12.1 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ESOFT VIET NAM  
(VN) 
¤ số 1, tầng 7, toà nhà Hàn Việt, 203 
Minh Khai, phường Minh Khai, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh; phiên bản đồ họa, áp phích quảng cáo; ấn phẩm, bưu thiếp.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ hoạ nghệ thuật. 
 

 
(210) 4-2018-23900 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh rêu, xanh dương, nâu, đen, xanh 

dương nhạt, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Hoàng Song Tùng  (VN) 
86/24 Phạm Nhữ Tăng, phường Hòa 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Liên kết kinh doanh thương mại. 
 

Nhóm 36: Hoạt động quản lý quỹ đầu tư.  
 

Nhóm 41: Hoạt động giáo dục thể chất, thể thao và bảo vệ môi trường: hoạt động chèo 
thuyền kayak kết hợp thu gom rác thải; câu lạc bộ thể thao; tổ chức sự kiện truyền thông 
cho mục đích giáo dục, giải trí.  

 

(210) 4-2018-23980 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MECHANIX WEAR, INC.  (US) 

28525 Witherspoon Parkway, Valencia, 
California 91355, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Găng tay làm việc để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; găng tay bảo hộ để 
phòng chống tai nạn hoặc bị thương dùng cho mục đích công nghiệp; găng tay an toàn 
phòng chống tai nạn; găng tay bảo hộ phòng chống tại nạn; đồ đội đầu bảo hộ phòng 
chống tai nạn; đồ đi chân bảo hộ phòng chống tai nạn; kính đeo mắt phòng chống tai nạn; 
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quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc bị thương dùng trong công nghiệp; đồ đội đầu 
bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc bị thương dùng trong công nghiệp; đồ đi chân bảo hộ 
phòng chống tai nạn hoặc bị thương dùng trong công nghiệp; găng tay bảo hộ phòng 
chống tai nạn dùng trong công nghiệp; găng tay bảo hộ lao động phòng chống tai nạn; 
găng tay an toàn phòng chống tai nạn dùng trong công nghiệp; găng tay bảo hộ chống 
mài mòn; găng tay bảo hộ chống cắt; găng tay bảo hộ chống va đập; găng tay chịu nhiệt 
và chịu lửa (găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn); găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn 
hoặc bị thương; găng tay bảo hộ có đệm lót phía trong lòng găng tay để phòng chống tai 
nạn hoặc bị thương; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn hoặc bị thương dùng trong lĩnh 
vực máy móc tự động hóa; miếng đệm bảo vệ đầu gối phòng chống tai nạn dùng cho 
người lao động; ống tay áo bảo hộ chịu nhiệt mặc trùm trên cánh tay; đai chuyên dụng 
dùng để đeo ra-đi-ô; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, bao gồm, tạp dề, ống tay áo, 
miếng bảo vệ đầu gối, mũ bảo hiểm, kính, mặt nạ và giày; quần áo bảo hộ phòng chống 
tai nạn dùng trong công nghiệp; quần áo chịu lửa; quần áo bảo hộ đặc biệt sử dụng trong 
phòng thí nghiệm; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn; vải bảo hộ được bán như một bộ 
phận của quần áo hoặc găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; vải bảo hộ được bán như 
một bộ phận của quần áo hoặc găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn trong công nghiệp; 
vải chống mài mòn dùng để sản xuất quần áo hoặc găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; 
vải chống cắt dùng để sản xuất quần áo hoặc găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; găng 
tay bảo hộ hở ngón dùng để phòng chống tai nạn hoặc bị thương; kính bảo hộ lao động 
phòng chống tai nạn; dây bảo hiểm phòng chống tai nạn; dây bảo hiểm để mang chìa 
khóa và phù hiệu nhận dạng; kính đeo mắt; kính râm.  

 

 
(210) 4-2018-23982 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21; 

A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cai Yun  (VN) 
E10/224B, ấp 6, đường Thế Lữ, xã Tân 
Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất. 
 

 
(210) 4-2018-23983 (220) 19.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7; A24.15.8; A26.11.12
(591) Trắng, xanh, cam, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Hau 
Ming  (VN) 
E9/193G, ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất. 
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(210) 4-2018-24112 (220) 20.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; 26.3.4; 26.4.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Adamas  (VN) 
126D Phan Đăng Lưu, phường 03, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Đấu giá bất động sản. 
 

Nhóm 36: Cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng (bất động sản); kinh doanh (mua bán) bất 
động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn về bất động sản.  

 
 

(210) 4-2018-24186 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.16 
(591) Xanh lá, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Australian 
Body Care  (VN) 
69 Đào Duy Từ, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân; chất bổ sung 
dinh dưỡng, nước uống dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-24187 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.24; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Xanh lá, đỏ, cam, tím hồng, tím đen, 

trắng, vàng, nâu, xanh cốm, đen.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Australian 
Body Care  (VN) 
69 Đào Duy Từ, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; đồ uống dinh dưỡng từ rau và trái cây tươi dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; nước uống dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 43: Quán nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2018-24188 (220) 20.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Australian 
Body Care  (VN) 
69 Đào Duy Từ, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe và thể lực; nước uống dinh dưỡng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-24280 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tín Thành Phát  (VN) 
Số 1/118 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Hệ khung thép; thép răng lược; thép sàn. 
 

Nhóm 17: Xốp cách âm, cách nhiệt. 
 

Nhóm 19: Xốp không cháy dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-24281 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A25.7.21; A26.11.8; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tín Thành Phát  (VN) 
Số 1/118 Cát Cụt, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý văn phòng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; trang trí nội ngoại thất. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-24293 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư thiết kế xây dựng Đông 
Cường  (VN) 
Số 1 đường 62, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 
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(511)   Nhóm 19: Cửa [không bằng kim loại]; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; khung cửa 
[không bằng kim loại]; gỗ dán; cửa quay [không bằng kim loại]; kính cửa sổ cho xây 
dựng. 

 

Nhóm 24: Chăn; vỏ đệm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán máy vi tính; mua bán linh kiện điện tử, 
điện lạnh, tư vấn quản lý kinh doanh; mua bán các sản phẩm chống mối mọt, mua bán các 
sản phẩm chống mốc; mua bán các sản phẩm chống mục; đấu giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản; môi giới bất 
động sản; đầu tư tài chính. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây lát, giám sát việc xây dựng công trình; 
phá dỡ các công trình xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ giao hàng; kho hàng hoá; đóng 
gói hàng hoá.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất, thiết kế nội thất; 
thiết lập các bản vẽ xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-24347 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) POLARIS SINGAPORE 

TRANSNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
16 Raffes Quay, #33-03 Hong Leong 
building, Singapore 048581 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt thô và hạt tươi bao gồm: hạt điều, hạt dẻ, hạt mắc ca, hạt óc chó, hạt hạnh 
nhân, hạt thông, hạt bí, hạt đậu tương. 

 

 
(210) 4-2018-24439 (220) 23.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và kỹ thuật cơ điện VQC  (VN) 
Tầng 2, số 110 Vũ Trọng Phụng, tổ 3, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dạng bột làm giảm điện trở của đất.  
 

Nhóm 19: Xi măng; xi măng có chứa hỗn hợp cacbon; xi măng dẫn điện; xi măng nối đất.  
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(210) 4-2018-24580 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) AIRGLE CORPORATION  (US) 

14838 56th Rd, Flushing, NY 11355, 
USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt [xưởng giặt]; máy nhà bếp dùng điện, cụ thể là máy ép/nghiền dùng 

cho nhà bếp, chạy điện; máy nghiền; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; 
thiết bị nghiền/hủy rác; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch. 

 

 
(210) 4-2018-24611 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.13.1; 26.13.25; 26.4.4; 

A26.4.6 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, vàng, nâu 

vàng, nâu, xám bạc, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Sơn  (VN) 

161 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế; trà đinh lăng (đinh lăng sấy 

khô sử dụng cho mục đích y tế); trà rum (cây rum sấy khô sử dụng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 07: Rô bốt (người máy, máy móc); động cơ dẫn động; động cơ (không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ). 

 
Nhóm 09: Máy quay phim (camera); chip điện tử sinh học.  

 

Nhóm 12: « tô; động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ kéo.  
 

Nhóm 29: Yến sào. 
 

Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà), thực phẩm chức năng, yến sào, động cơ máy móc, máy 
quay phim, chíp điện tử sinh học, ô tô.  

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà dưỡng lão; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 45: Tổ chức các buổi lễ tôn giáo tại thiền viện.  
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(210) 4-2018-24617 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh lá đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
KISHO Việt Nam   (VN) 
07 đường số 6, KP.4, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); rượu từ các loại thảo dược; trà 

túi lọc từ các loại thảo dược; trà hòa tan từ các loại thảo dược; các loại thảo dược tươi. 
 

Nhóm 29: Các loại thảo dược sấy khô dùng làm thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc có bổ sung các loại thảo dược; cà phê; cà phê có bổ sung các loại 
thảo dược; ca cao có bổ sung các loại thảo dược.  

 
Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; bia không cồn; nước giải khát có bổ 
sung chiết xuất từ các loại thảo dược (đồ uống không cồn); bia.  

 

 
(210) 4-2018-24618 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.2 
(731) TSURUYA GOLF CO., LTD.   (JP) 

3-5, Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ hàng hóa, quần áo, mũ nón, giày dép, găng tay và túi 

xách trong lĩnh vực thể thao; dịch vụ bán buôn, bán lẻ các dụng cụ chơi gôn.  
 

 
(210) 4-2018-24620 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(731) TSURUYA GOLF CO., LTD.    (JP) 

3-5, Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo may ô; đồ đi ở chân; bít tất ngắn cổ; tấm lót trong 

giầy và ủng; đồ đội đầu; quần áo dùng trong thể thao; đồ đi ở chân dùng trong thể thao; 
khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); ca vát; thắt lưng (trang phục); áo mưa; quần áo lót; 
cổ tay áo (trang phục); mũ che tai [trang phục].  
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Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; dụng cụ chơi gôn; gậy đánh gôn; tay cầm cho gậy đánh gôn; 
trục của gậy đánh gôn; cán của gậy đánh gôn; miếng bọc đầu gậy đánh gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; túi đựng vật dụng đánh gôn có miếng đệm vai; 
vật đánh dấu bóng gôn; tee gôn (vật nhỏ nhọn hình chữ T để đặt quả bóng trước khi đánh 
nó vào từng lỗ); găng tay đánh gôn; bóng gôn; lưới cho thể thao; dụng cụ để sửa tảng đất 
cỏ (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ tập luyện kỹ thuật phát bóng chơi gôn; tấm lót chuyên 
dụng để dùng tập gôn (phụ kiện chơi gôn); khung lưới gôn (khung lưới có hồng tâm ở 
giữa) cho cú đánh chipping gôn (cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu 
lăn đến lỗ) và driving gôn (cú đánh thẳng và xa).  

 

 
(210) 4-2018-24621 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TSURUYA GOLF CO., LTD.    (JP) 

3-5, Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; dụng cụ chơi gôn; gậy đánh gôn; tay cầm cho gậy đánh gôn; 

trục của gậy đánh gôn; cán của gậy đánh gôn; miếng bọc đầu gậy đánh gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; túi đựng vật dụng đánh gôn có miếng đệm vai; 
vật đánh dấu bóng gôn; tee gôn (vật nhỏ nhọn hình chữ T để đặt quả bóng trước khi đánh 
nó vào từng lỗ); găng tay đánh gôn; bóng gôn; lưới cho thể thao; dụng cụ để sửa tảng đất 
cỏ (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ tập luyện kỹ thuật phát bóng chơi gôn; tấm lót chuyên 
dụng để dùng tập gôn (phụ kiện chơi gôn); khung lưới gôn (khung lưới có hồng tâm ở 
giữa) cho cú đánh chipping gôn (cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu 
lăn đến lỗ) và driving gôn (cú đánh thẳng và xa).  

 

 
(210) 4-2018-24622 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) TSURUYA GOLF CO., LTD.    (JP) 

3-5, Honmachi 3-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0053 Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; dụng cụ chơi gôn; gậy đánh gôn; tay cầm cho gậy đánh gôn; 

trục của gậy đánh gôn; cán của gậy đánh gôn; miếng bọc đầu gậy đánh gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, có hoặc không có bánh xe; túi đựng vật dụng đánh gôn có miếng đệm vai; 
vật đánh dấu bóng gôn; tee gôn (vật nhỏ nhọn hình chữ T để đặt quả bóng trước khi đánh 
nó vào từng lỗ); găng tay đánh gôn; bóng gôn; lưới cho thể thao; dụng cụ để sửa tảng đất 
cỏ (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ tập luyện kỹ thuật phát bóng chơi gôn; tấm lót chuyên 
dụng để dùng tập gôn (phụ kiện chơi gôn); khung lưới gôn (khung lưới có hồng tâm ở 
giữa) cho cú đánh chipping gôn (cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu 
lăn đến lỗ) và driving gôn (cú đánh thẳng và xa).  
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(210) 4-2018-24636 (220) 24.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 13.3.23 

(591) Xanh da trời, xanh dương, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH OMP ALLIANCE  
(VN) 
Khu vực D8, tầng 2, cao ốc Tản Đà, số 

86 Tản Đà, phường 11, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 
 

 
(210) 4-2018-24661 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy; bánh xốp; bánh ngọt; đồ trang trí ăn được dùng cho bánh 

ngọt; bánh trưng; kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-24662 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.5; A25.7.7 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hữu Nghị   (VN) 
122 Định Công, phường Định Công, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; thạch hoa quả; thịt giăm bông; mứt ướt; sữa; xúc 

xích.   

 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh quy: bánh xốp; bánh ngọt, đồ trang trí ăn được dùng cho bánh 

ngọt; bánh trứng, kẹo. 
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(210) 4-2018-24694 (220) 25.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.22; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Dương 
Sơn  (VN) 
Biệt thự TT4.5 khu đô thị Nam Cường, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Pate; jam bong (giăm bông); hỗn hợp chứa chất béo để phết lên bánh mỳ. 
 

Nhóm 30: Bánh mì; ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ cốc; các loại bánh nướng, bánh 
ngọt, bánh quy; nước sốt dùng cho các sản phẩm từ gạo và mì. 

 

 
(210) 4-2018-24701 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Ly San  (VN) 
Số 8A Đông Bắc, khu phố 3, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược gội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-24800 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17 (540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH công nghệ và 
xây dựng Nam Kinh  (VN) 
¤ 17, lô 4, Đền Lừ 1, tổ 74, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

2. Công ty TNHH Sơn Nam Kinh  
(VN) 
Phòng 305, tầng 3, lô 08-3A khu công 
nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Linh kiện máy in, cụ thể là hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao 
chụp, trống mực in, bột mực in. 

 

Nhóm 09: Thiết bị nối mạng, cụ thể là thẻ mạng, cáp mạng, dây điện, cáp điện, ổ cắm 
điện, dây tín hiệu mạng, cục sạc dành cho máy vi tính; máy tính xách tay; cáp máy tính; 
bo mạch chủ máy tính; linh phụ kiện máy tính, cụ thể là thiết bị màn hình tinh thể lỏng, 
vỏ cây máy tính, nguồn máy tính, bộ xử lý máy tính, ổ cứng máy tính, đĩa cứng, đĩa mềm, 
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pin máy tính, ram (bộ nhớ trong máy tính), thẻ nhớ máy tính, thiết bị thu phát sóng wifi, 
thiết bị lưu trữ dữ liệu; máy tính bảng; máy tính tất cả trong một. 

 
 

(210) 4-2018-24841 (220) 25.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Sơn Tison   (VN) 

ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường, bột dán gạch, chất để trát (vật liệu xây dựng) thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2018-24843 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.1.22; A18.1.8; A18.1.15; A6.19.9; 

26.1.1; 1.3.1; A5.1.6; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, da cam, nâu đất, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
nông sản và thực phẩm Minh 
An   (VN) 
Số nhà 11A, ngõ 8, phố Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến và bảo quản gồm: thịt, cá, gia cầm, rau và quả. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; bán buôn phụ tùng thiết bị máy nông nghiệp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
 
 

(210) 4-2018-24845 (220) 26.07.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 2.9.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh lá cây 

đậm, đen, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toản Xuân   (VN)
Xóm Tử Vinh, xã Yên Lương, huyện ý 
Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc; bột lúa mạch; yến 
mạch; bột ngô.  
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: gạo, ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-24848 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 13.1.6; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh dương, hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Bùi Đình Giới   (VN) 
Xóm Lẻ, xã Yên Mỹ, huyện ý Yên, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng (thang máy); máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp mô hình trồng lúa xạ.  
 

 
(210) 4-2018-24889 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A1.3.11; 18.3.2; 18.3.23; 

A26.11.8; A12.3.3 
(591) Đen, trắng, xanh rêu đậm, xanh rêu nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại A Linh  (VN) 
Số nhà P5, khu đô thị Phú Điền, phường 
Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Bồn rửa; vòi hoa sen; vòi nước dùng trong nhà tắm; đèn điện; buồng gương sen 
tắm; thiết bị sấy. 

 

Nhóm 19: Gạch. 
 

Nhóm 20: Giá đồ đạc; gương. 
 

 
(210) 4-2018-24908 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.24; 14.7.6; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Bắc Hải   (VN) 
79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cơ khí chạy điện: máy khoan, máy mài, máy nén khí, máy cắt, máy 
phun rửa áp lực cao, súng ép keo, máy đầm, máy nông nghiệp, máy bơm nước.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ: máy nén khí, máy phun rửa áp lực cao, máy khoan, 
máy mài, máy cắt, máy hàn, máy ép nắp cốc, máy xay đá tuyết, máy xay đỗ tương, súng 
ép tuýp keo, súng bắn đinh ghim, súng phun dải chất lỏng, máy đầm rung, ống dẫn bằng 
nhựa pvc.  
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(210) 4-2018-24918 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Cam, cam trắng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại thực phẩm Tân 
Vĩnh Phát  (VN) 
18/56 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ thịt heo, tôm, thịt bò, thịt gà, rau quả.  
 

Nhóm 30: Bánh in (bột gạo); bột nếp; bột năng; bột đậu xanh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: các sản phẩm được chế biến từ thực phẩm tươi sống, heo, bò, gà, vịt, 
rau củ quả và thực phẩm chay, gia vị, nước chấm.  

 

 
(210) 4-2018-24983 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.1.15 
(591) Xanh da trời, cam. 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tuyển dụng lao 
động. 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử).  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
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(210) 4-2018-24985 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Cam. 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tuyển dụng lao 
động. 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử).  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 

 
(210) 4-2018-24986 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 20.7.1; A20.7.2 
(591) Xanh da trời, xanh lam. 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử).  
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Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2018-24987 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam đậm. 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản 

lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tuyển dụng lao 
động. 

 
Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sân giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử).  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2018-24988 (220) 26.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.1.16; 2.1.30; 2.1.15 
(591) Xanh da trời. 
(731) NAVIGOS GROUP, LTD   (VG) 

Omar Hodge Building, Wickhams Cay I, 
P.O. Box 362, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản 
lý nhân sự; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ tuyển dụng lao 
động. 

 

Nhóm 38: Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng, như: dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, cụ thể là dịch vụ hộp 
thư thoại, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, trao đổi, truyền dẫn, xử lý thông tin trên mạng, 
cụ thể là thông tin liên lạc bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
dịch vụ cổng thanh toán điện tử kết nối với các kênh thanh toán như ngân hàng, giúp 
khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ ngay trên website khi mua hàng; sàn giao dịch 
điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ truy nhập vào website, cho phép các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó; đại lý dịch vụ viễn thông (điện báo, điện tín, thư 
điện tử).  

 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo, các khóa đào tạo; dịch vụ giáo dục; cung cấp các 
thông tin về giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  
 

 
(210) 4-2018-25041 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.5; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, vàng nhạt. 
(731) Tổ hợp tác xã Nấm Khánh 

Nhạc   (VN) 
Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi các loại; sợi nấm để nhân giống; rau tươi; rau củ tươi; quả tươi.  
 
 

(210) 4-2018-25068 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế & xây dựng FVG Tiến Tài 
Kha  (VN) 
202 Nguyễn Chí Thanh, phường Phước 
Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình 
xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; dịch vụ cách nhiệt, cách điện; cách âm trong xây 
dựng.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
937 

(210) 4-2018-25136 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, đỏ, vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ BTL Việt Nam   (VN) 
Số nhà 2 ngõ 165 Giáp Bát, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng tìm kiếm địa chỉ, mua sắm thời trang và dịch vụ làm đẹp 

chất lượng cao cho điện thoại thông minh và máy tính.  
 

Nhóm 35: Trang web thương mại điện tử cung cấp thông tin về các sản phẩm, địa chỉ mua 
sắm thời trang và dịch vụ làm đẹp chất lượng cao. 

 

 
(210) 4-2018-25181 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh ngọc, nâu. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH quốc tế Cobi  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mì; mứt; kem. 
 

Nhóm 43: Hiệu bánh mỳ; quán giải khát; quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-25184 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, nâu, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Cobi  
(VN) 
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh mì; mứt; kem. 
 

Nhóm 43: Hiệu bánh mỳ; quán giải khát; quầy hàng chuyên phục vụ bánh mỳ; nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-25185 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.7.25 
(591) Xanh lá mạ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trường Đức Thịnh  
(VN) 
78/2A đường TA18, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bánh snack ăn liền; bánh kẹo; mì sợi; mì ống. 
 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng; nước hoa quả như: nước dứa (thơm), 
nước xoài, nước nha đam.  

 

Nhóm 35: Đấu giá; cung ứng và quản lý nguồn lao động; mua bán nông lâm sản nguyên 
liệu, đồ dùng gia đình cụ thể như phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối đệm, màn, 
giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, khung ảnh, gương, đệm, nồi, niêu, xoong, chảo, ly, tách, ấm 
trà, ấm nước, bàn, ghế, tủ kính, móc treo đồ, chén, đũa, tô, đĩa, sợi cước chùi nồi, hóa chất 
trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 
phẩm, bao bì, chai, lọ, dầu thực vật và mỡ ăn; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư quỹ; 
đánh giá tài chính; đại lý, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 
máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 40: Chế biến, bảo quản thủy sản; dịch vụ chế biến, bảo quản rau quả; chế biến sữa 
và các sản phẩm từ sữa, xay xát bột thô; chế biến, bảo quản thịt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến sẵn. 
 

 
(210) 4-2018-25186 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trường Đức Thịnh  
(VN) 
78/2A đường TA18, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; bánh snack ăn liền; bánh kẹo; mì sợi; mì ống. 
 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng; nước hoa quả như: nước dứa (thơm), 
nước xoài, nước nha đam.  
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Nhóm 35: Đấu giá; cung ứng và quản lý nguồn lao động; mua bán nông lâm sản nguyên 

liệu, đồ dùng gia đình cụ thể như phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối đệm, màn, 

giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, khung ảnh, gương, đệm, nồi, niêu, xoong, chảo, ly, tách, ấm 

trà, ấm nước, bàn, ghế, tủ kính, móc treo đồ, chén, đũa, tô, đĩa, sợi cước chùi nồi, hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 

phẩm, bao bì, chai, lọ, dầu thực vật và mỡ ăn; quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư quỹ; 

đánh giá tài chính; đại lý, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 

máy bay; dịch vụ giao nhận hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 40: Chế biến, bảo quản thủy sản; dịch vụ chế biến, bảo quản rau quả; chế biến sữa 

và các sản phẩm từ sữa, xay xát bột thô; chế biến, bảo quản thịt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến sẵn. 
 

 
(210) 4-2018-25223 (220) 27.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH UMO.VN  (VN) 
109 Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ 

Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, cặp đựng giấy tờ, tài Iiệu; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi xách 

tay; vali, cặp học sinh; cặp xách chống gù lưng.  

 

Nhóm 25: Quần áo may sẵn, quần áo thể dục, giày, mũ lưỡi trai; tất cao cổ; tất ngắn cổ. 
 

 
(210) 4-2018-25316 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.9; A2.3.16; A2.3.23; 9.7.1 

(591) Nâu, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Nấm 
Linh Chi Việt Nam  (VN) 
11 Bàu Hạt 1, phường Vĩnh Trung, quận 

Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Nấm linh chi khô/đã qua chế biến. 
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(210) 4-2018-25371 (220) 30.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 18.2.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH doanh nghiệp 
xã hội CIM    (VN) 
Tầng 6, số 231-233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; dụng cụ nấu ăn không dùng điện và bộ 
đồ ăn; lược và bọt biển.  

 

 
(210) 4-2018-25417 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đậm, vàng, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Thanh Quang  (VN) 
Số 9, đường 18, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tôm sấy; cá sấy; ghẹ sữa sấy tẩm gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-25418 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.3; A26.11.9 
(591) Xám, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Năng 
lượng Mới    (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường 
Sơn, phường 04, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-25419 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.4.3; A26.11.9 
(591) Xanh thẫm, xanh dương, trắng, nâu, đỏ, 

xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Năng 
lượng Mới    (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường 
Sơn, phường 04, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

(210) 4-2018-25527 (220) 31.07.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Tín 
Thành  (VN) 
71 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ tinh chế; xăng; dầu; năng lượng điện; nhiên liệu thắp sáng; nhiên liệu 

gốc cồn. 
 

Nhóm 09: Pin năng lượng; tấm pin mặt trời dùng để sản xuất điện. 
 

Nhóm 11: Nồi hơi đốt bằng ga; lò nướng; thiết bị phân phối hơi nước và nước nóng; thiết 
bị điều hòa không khí; máy sản xuất nước đá. 

 
Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); nhựa plastic (bán thành 
phẩm).  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý phân phối và mua bán: kim loại, quặng kim loại, xăng dầu, 
khí đốt hóa lỏng, dầu hỏa, ga, bình ga, dầu nhờn, mỡ công nghiệp, than đá, dầu thô, phân 
bón, hóa chất nông nghiệp, chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, pin năng lượng, đồ uống 
có cồn, cồn sử dụng trong y tế, nhiên liệu gốc cồn. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga; xăng; dầu; dịch vụ vận chuyển xăng dầu; thu gom rác 
thải; vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; mua bán: năng lượng điện. 

 
Nhóm 40: Gia công nồi hơi; xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; xử lý ô nhiễm môi trường 
và hoạt động quản lý chất thải.  

 
Nhóm 44: Xử lý hạt giống để nhân giống; trồng cây nông nghiệp; chăn nuôi động vật; 
dịch vụ làm vườn và chăm sóc cây. 

 

 
(210) 4-2018-25582 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.20; 3.4.7; 25.1.6; 26.1.1; 

22.1.1 
(591) Đen, xám. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 
Tuấn Chinh   (VN) 
Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt; nước tương; sa tế; tương mè (vừng) đen; đồ gia vị. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
942 

(210) 4-2018-25633 (220) 01.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sự kiện Như ý Cát Tường  (VN) 
Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: ống phụt lễ hội bằng giấy (pháo giấy dùng trong lễ hội). 
 
 

(210) 4-2018-25765 (220) 02.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

 

(731) Văn phòng Đăng ký Đất đai 
thành phố (trực thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường thành 
phố Hồ Chí Minh)  (VN) 
Số 12 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; định giá bất động sản; cập nhật và chỉnh lý thống nhất hồ 
sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai, cung cấp thông tin đất đai.  

 
 

(210) 4-2018-25847 (220) 02.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.11; 26.1.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Tuấn   (VN) 
Số 135 phố Ngô Quyền, phường Tân 
Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; khóa đào tạo 
từ xa; hướng dẫn nghề nghiệp; gia sư. 

 
 

(210) 4-2018-25921 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.4; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
kinh doanh cây dược liệu 
Thiên Ân  (VN) 
Tổ 12, ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện 
Tinh Biên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 30: Trà túi lọc từ thảo mộc; bánh ngọt từ thảo mộc.  
 

 
(210) 4-2018-25939 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Lầu Khềnh  (VN) 
389/1 đường Lê Văn Quới, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị cấp nước: vòi cho đường ống, vòi phun nước; thiết bị tưới nước tự 

động; thiết bị tưới nước dùng trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 17: ống nước bằng nhựa mềm; linh kiện ống nước như co, tê, rắc co; nhựa nhân 

tạo (bán thành phẩm).   
 

 
(210) 4-2018-25941 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  
(591) Đen, đỏ. 

(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED  (HK) 
Unit A 3/F Winner Comm Bldg 401-3 

Lockhart Rd Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 

máy vi tính. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 

xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 

cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 

điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 

hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 

liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2018-25942 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 18.5.10 
(591) Vàng, cam, đỏ, đen, trắng, xám, xanh 

ngọc, xanh dương. 
(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED  (HK) 
Unit A 3/F Winner Comm Bldg 401-3 
Lockhart Rd Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.     

 

 
(210) 4-2018-25943 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) YUE YOU INTERNATIONAL CO., 

LIMITED  (HK) 
Unit A 3/F Winner Comm Bldg 401-3 
Lockhart Rd Causeway Bay Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
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điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.     

 

 
(210) 4-2018-25964 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Anh Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Bình tích áp chứa nước (bộ phận của máy móc).  

 

 
(210) 4-2018-26066 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển 

dụng nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
dụng; dịch vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ 
chức và lập kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng 
thông qua cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận 
tiện cho việc lập sơ yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối 
với sơ yếu lý lịch, tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng 
và sắp xếp việc làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ 
tuyển dụng lao động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng 
cáo dùng như các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông 
qua trang web liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
thống kê về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; 
dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị 
bảng tiền lương; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
946 

quảng cáo; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc 
làm và tuyển dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng 
[hỗ trợ kinh doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; 
quản lý các mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới 
thiệu việc làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp 
đồng lao động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động 
liên quan đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách 
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); truyền thông tin liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và 
đào tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho 
mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các 
ứng dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực 
nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; 
dịch vụ hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, 
buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
và tiến hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp 
xếp việc làm và tuyển dụng. 

 

 
(210) 4-2018-26067 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Ghi, xanh nước biển. 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển 
dụng nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
dụng; dịch vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ 
chức và lập kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng 
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thông qua cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận 
tiện cho việc lập sơ yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối 
với sơ yếu lý lịch, tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng 
và sắp xếp việc làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ 
tuyển dụng lao động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng 
cáo dùng như các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông 
qua trang web liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
thống kê về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; 
dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị 
bảng tiền lương; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc 
làm và tuyển dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng 
[hỗ trợ kinh doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; 
quản lý các mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới 
thiệu việc làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp 
đồng lao động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động 
liên quan đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách 
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); truyền thông tin liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và 
đào tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho 
mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các 
ứng dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực 
nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; 
dịch vụ hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, 
buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
và tiến hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp 
xếp việc làm và tuyển dụng. 
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(210) 4-2018-26068 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Ghi, hồng sẫm. 
(731) MICHAEL PAGE RECRUITMENT 

GROUP LIMITED  (GB) 
Page House, 1 Dashwood Lang Road, 
The Bourne Business Park, Addlestone, 
Surrey, KT15 2QW, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm, tuyển dụng và sắp xếp việc làm; dịch vụ tuyển 
dụng nguồn nhân lực và nhân sự; dịch vụ quản lý nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển 
dụng; dịch vụ quản lý dự án nhân sự, sắp xếp việc làm và tuyển dụng; dịch vụ tư vấn, tổ 
chức và lập kế hoạch về nhân sự; dịch vụ tư vấn và cố vấn về việc làm và tuyển dụng 
thông qua cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, thuận 
tiện cho việc lập sơ yếu lý lịch, chuyển giao sơ yếu lý lịch và thông báo về việc trả lời đối 
với sơ yếu lý lịch, tất cả thông qua mạng máy tính toàn cầu và các văn phòng tuyển dụng 
và sắp xếp việc làm chuyên nghiệp khác; dịch vụ cung cấp thông tin về tư vấn và cố vấn 
chuyên nghiệp liên quan đến tuyển dụng nhân sự và việc làm, trên mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến thù lao và phúc lợi cho nhân viên; dịch vụ 
tuyển dụng lao động; dịch vụ kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ tư vấn 
nghề nghiệp (không bao gồm dịch vụ tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ biên tập quảng 
cáo dùng như các trang web trên internet; dịch vụ quảng cáo rao vặt; cung cấp thông tin 
liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; cung cấp thông tin thông 
qua trang web liên quan đến việc làm, nhân sự, nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ tái 
lập kinh doanh; dịch vụ biên tập, cung cấp và hệ thống hóa thông tin kinh doanh vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin và 
thống kê về thương mại; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh; 
dịch vụ kiểm toán doanh nghiệp; kế toán; dịch vụ dự báo và phân tích kinh tế; chuẩn bị 
bảng tiền lương; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; tổ chức và tiến hành sự kiện và triển lãm liên quan đến nhân sự, sắp xếp việc 
làm và tuyển dụng; cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuê ngoài quá trình tuyển dụng 
[hỗ trợ kinh doanh]; quản lý quy trình và chính sách về nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; 
quản lý các mối quan hệ giữa người bán với bên thứ ba [hỗ trợ kinh doanh]; dịch vụ giới 
thiệu việc làm có thời hạn; dịch vụ phân công nhân sự tạm thời; dịch vụ đàm phán về hợp 
đồng lao động (cho người khác); dịch vụ xem xét các hợp đồng và thỏa thuận lao động 
liên quan đến việc tuyển dụng; kiểm toán, tư vấn và quản lý quy trình và chính sách 
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm thông qua internet. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, văn bản và thông tin 
thông qua thiết bị xử lý dữ liệu và thiết bị đầu cuối của máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
thông tin liên lạc trực tuyến; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; thông 
tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; truyền dữ liệu, tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền tập tin số; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; dịch vụ cung cấp kết 
nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); truyền thông tin liên quan đến việc 
làm, tuyển dụng, vị trí tuyển dụng và giới thiệu việc làm thông qua internet. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
949 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn; 
dịch vụ xuất bản sách, tạp chí, bản tin và văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); 
dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử 
trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ tổ chức và tiến hành sự kiện, khóa học, buổi 
diễn thuyết, triển lãm, hội thảo và hội nghị cho mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư 
vấn nghề nghiệp (tư vấn giáo dục và đào tạo); dịch vụ tư vấn liên quan đến giáo dục và 
đào tạo nhân sự; dịch vụ tư vấn việc phát triển kiến thức và/hoặc kỹ năng của nhân sự cho 
mục đích giáo dục và đào tạo; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo liên quan đến các 
ứng dụng phần mềm máy vi tính; dịch vụ giáo dục, giảng dạy và đào tạo trong lĩnh vực 
nguồn nhân lực và tuyển dụng; dịch vụ giáo dục liên quan đến quản lý nguồn nhân lực; 
dịch vụ hướng dẫn và đào tạo liên quan đến nơi làm việc; tổ chức và tiến hành khóa học, 
buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
và tiến hành khóa học, buổi diễn thuyết, hội thảo và hội nghị liên quan đến nhân sự, sắp 
xếp việc làm và tuyển dụng 

 

 
(210) 4-2018-26085 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1; 2.9.6 
(731) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bản ghi âm nhạc; bản ghi nghe nhìn mang tính âm nhạc và giải trí trên cơ sở 

âm nhạc; bản ghi âm nhạc có thể tải xuống và bản ghi nghe nhìn có thể tải xuống mang 
tính âm nhạc và giải trí trên cơ sở âm nhạc; nhạc chuông có thể tải xuống; thiết bị truyền 
thông chạy điện có lưu trữ chương trình âm nhạc; xuất bản phẩm điện tử có lưu trữ 
chương trình âm nhạc; bản ghi có lưu trữ chương trình âm nhạc; mạch điện có lưu trữ 
chương trình âm nhạc; cd- rom có lưu trữ chương trình âm nhạc; phim điện ảnh; thiết bị 
quang học; ắc quy; máy trò chơi trên tivi để sử dụng tại nhà; khung ảnh điện tử.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm, cụ thể là, áp phích; lịch; khăn giấy; khăn trải bàn bằng giấy; album 
ảnh; văn phòng phẩm; sách in nhạc; tạp chí in định kỳ trong lĩnh vực âm nhạc; hình xăm 
giấy tạm thời. 

 
Nhóm 28: Máy trò chơi video; trò chơi di động với màn hình tinh thể lỏng.  

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm âm nhạc, giải trí và truyên thông; dịch vụ quảng cáo xúc 
tiến thương mại trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí và truyền thông; quảng cáo; bán lẻ thiết bị 
điện tử; cung cấp dịch vụ bán hàng và dịch vụ quảng cáo thiết bị điện tử cho khách hàng; 
phân phối các chương trình số hóa có thể tải xuống, cụ thể là các chương trình truyền 
hình và phát thanh trực tuyến có thể tải xuống; cung cấp các bản ghi giải trí trực tuyến có 
thể tải xuống, cụ thể là cung cấp các bản ghi âm và nghe nhìn có thể tải xuống trong lĩnh 
vực âm nhạc và giải trí trên cơ sở âm nhạc; bán lẻ nhạc cụ, bản ghi và đĩa quang; bán lẻ 
thiết bị nhiếp ảnh. 
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Nhóm 38: Truyền tải điện tử nội dung âm thanh và video mang tính âm nhạc và giải trí 
trên cơ sở âm nhạc qua mạng máy tính toàn cầu; phát trực tuyến nội dung âm thanh và 
video trên internet.  

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử trên mạng máy tính toàn cầu 
mang thông tin về nghệ sĩ âm nhạc, các chuyến lưu diễn của các nghệ sĩ âm nhạc, các bản 
ghi âm, các sự kiện văn hóa phổ biến và giải trí trên cở sở âm nhạc; phân phối các chương 
trình số hóa không thể tải xuống, cụ thể là các chương trình phát thanh và truyền hình 
trực tuyến không thể tải xuống; dịch vụ sáng tác âm nhạc; dịch vụ sản xuất nhạc; tổ chức 
các sự kiện truyền thông, giải trí và âm nhạc nhằm mục đích văn hóa và giáo dục; chế bản 
điện tử cho người khác; xuất bản đa phương tiện sách, tạp chí, tạp chí thường kỳ, phần 
mềm, trò chơi, nhạc và ấn phẩm điện tử; cung cấp bản ghi giải trí trực tuyến không thể tải 
xuống, cụ thể là, cung cấp bản ghi âm và nghe nhìn không thể tải xuống trong lĩnh vực 
âm nhạc và giải trí trên cơ sở âm nhạc; cho thuê bản ghi âm; sản xuất bản ghi âm; sản 
xuất bản ghi video cho giáo dục, văn hóa, giải trí và thể thao; cung cấp phòng thu âm 
thanh và hình ảnh; cung cấp phương tiện vui chơi giải trí; cho thuê thiết bị chiếu phim; 
cho thuê phim điện ảnh; cho thuê nhạc cụ; cho thuê bản ghi; cho thuê đĩa quang; cho thuê 
băng từ đĩa ghi; cho thuê đồ chơi; chụp ảnh. 

 

 
(210) 4-2018-26086 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40201812515R 28.06.2018 SG 

(731) LAZADA SOUTH EAST ASIA PTE. 
LTD.  (SG) 
8 Shenton Way, #43-01, Singapore 
068811 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu 
từ tính; đĩa ghi, đĩa compact, dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; thiết bị xử lý dữ liệu; máy tính; phần mềm 
máy tính; thiết bị dập lửa; phần mềm ứng dụng; các ứng dụng có thể tải xuống để sử dụng 
với các thiết bị di động; sách điện tử kỹ thuật số và nhạc có thể tải xuống từ internet; phần 
mềm bảo mật máy tính; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; âm thanh số có thể tải xuống; 
thiết bị bảo vệ hệ thống truyền thông dữ liệu chống lại truy cập trái phép; tệp hình ảnh có 
thể tải xuống; thẻ khách hàng được mã hóa; phần mềm máy tính để tích hợp ứng dụng và 
cơ sở dữ liệu; thiết bị định vị xe; thiết bị định vị điện tử; cơ cấu điều khiển bằng máy tính 
cho tủ khóa hoạt động bằng đồng xu; cơ cấu điều khiển bằng phím điện tử cho tủ khóa 
hoạt động bằng đồng xu; phần mềm máy tính tự động hóa kho dữ liệu; hệ thống hướng 
dẫn xe điện tử cho kho; phần mềm để chẩn đoán và khắc phục sự cố. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng; cung cấp một thị trường giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo, đặc biệt là phổ biến quảng cáo cho người khác thông 
qua mạng truyền thông điện tử trực tuyến; sắp xếp các giao dịch thương mại, cho người 
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khác, trong khuôn khổ thương mại điện tử; cung cấp thông tin sản phẩm qua internet hoặc 
các mạng truyền thông khác; tiếp thị qua điện thoại di động, thiết bị di động khác và qua 
internet cho hàng hóa và dịch vụ, thông qua việc cung cấp tóm tắt sản phẩm, kết nối 
internet đến các trang web cửa hàng, qua thông tin giảm giá, phiếu quà tặng (thẻ), séc quà 
tặng, séc có giá trị, tem giảm giá và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng (cho người khác); 
dịch vụ công khai trực tuyến thông tin người tiêu dùng trực tuyến; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến trên máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ; phân tích dữ liệu kinh doanh; thu thập dữ 
liệu; phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường và thống kê; xử lý và xác minh dữ liệu trên 
máy tính; xử lý và quản lý dữ liệu; cung cấp thông tin doanh nghiệp, thông qua internet, 
mạng cáp hoặc các hình thức chuyển dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu kinh doanh; cập nhật 
và bảo trì dữ liệu các cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa dữ liệu cho cơ sở dữ liệu máy 
tính; nghiên cứu thị trường; dịch vụ xếp hạng vị trí thương hiệu; xây dựng chiến lược cho 
thương hiệu; quản trị, tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình khách hàng trung 
thành; xúc tiến bán hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết cho người 
khác; quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng cách thu xếp các nhà tài trợ để 
liên kết hàng hóa và dịch vụ của họ với các chương trình giải thưởng và các hoạt động thể 
thao và các cuộc thi; quảng cáo bất động sản thương mại hoặc bất động sản dân cư; tổ 
chức trưng bày và triển lãm nhà ở và bất động sản cho mục đích quảng bá hoặc quảng 
cáo; dịch vụ thông tin doanh nghiệp trên máy tính; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá này từ một trang web hàng hóa tổng hợp trong mạng lưới thông tin toàn cầu; 
dịch vụ bán lẻ được cung cấp bởi các cửa hàng trực tuyến; dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến dịch vụ bán lẻ trực tuyến nêu trên. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ tài chính; phát hành chứng từ 
(có giá trị); phát hành chứng từ hoặc thẻ có giá trị liên quan đến việc cung cấp các lợi ích 
cho khách hàng trung thành, người mua thường xuyên và các chương trình khách hàng 
quen thuộc; tài trợ tài chính; sắp xếp các khoản vay; dịch vụ tín dụng và cho vay; dịch vụ 
ví điện tử (dịch vụ thanh toán); cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; phát hành 
thẻ có giá trị để sử dụng làm vé du lịch điện tử; phân tích dữ liệu tài chính nhằm mục đích 
phát hiện các hoạt động gian lận; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến dịch vụ tài chính nêu trên. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ đặt chỗ du lịch; đặt chỗ 
vận chuyển; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu 
dạng điện tử, tài liệu, ảnh kỹ thuật số, nhạc, hình ảnh, trò chơi video và trò chơi trên máy 
tính; đặt vé đi du lịch; phát hành vé đi du lịch; giao đồ ăn; cung cấp thông tin liên quan 
đến việc lập kế hoạch và đặt vé đi du lịch và vận chuyển, thông qua phương tiện điện tử; 
vận chuyển và giao hàng; lưu trữ tạm thời việc giao hàng; dịch vụ vận chuyển; gửi thư từ 
bằng chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng; dịch vụ thông tin liên quan đến vị trí hàng 
hóa; định vị và theo dõi hàng hóa bằng máy tính; dịch vụ định vị xe cộ; lũy giữ hàng hoá; 
dịch vụ chuyển phát nhanh; kho hàng; kho vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
chứa hàng; cất giữ hàng hóa trong kho; dịch vụ kho bãi; dịch vụ hậu cần bao gồm vận 
chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận tải và hậu cần; kho ngoại quan; kho ngoại quan 
hải quan; dịch vụ đại lý để sắp xếp vận chuyển; vận chuyển đường hàng không; vận 
chuyển hàng hóa hàng không; vận chuyển hàng hoá; đặt chỗ vận chuyển qua một trang 
web; dịch vụ vận tải bằng thuyền; lập kế hoạch phân phối trên máy vi tính liên quan đến 
vận tải; phân phối hàng hóa [vận tải]; kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển; đóng gói 
sản phẩm để vận chuyển; đóng gói cho các mặt hàng để vận chuyển; đóng gói hàng hóa 
để vận chuyển; báo cáo (thông tin) liên quan đến vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến 
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vận chuyển hàng hoá; cho thuê thiết bị nâng hạ cho mục đích vận chuyển; cho thuê xe tay 
ga cho mục đích vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển 
cung cấp cho khách hàng trung thành hoặc thường xuyên; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
hàng hoá (công-te-nơ); dịch vụ nâng thùng chứa (công-te-nơ); chứa hàng trong thùng 
chứa (công-te-nơ); dịch vụ vận tải thùng chứa (công-te-nơ); xếp hàng vào thùng chứa 
(công-te-nơ); lưu giữ hàng hoá trong thùng chứa (công-te-nơ); vận chuyển thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ thu gom bưu điện; phân phối bưu kiện; dịch vụ nhận bưu phẩm; 
dịch vụ vận chuyển bưu kiện; dịch vụ theo dõi và tìm kiếm thư và bưu kiện; dịch vụ hậu 
cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận tải và hậu cần; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ vận tải nêu trên. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu 
từ tính; đĩa ghi, đĩa compact, dvd và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu 
được vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; thiết bị xử lý dữ liệu; máy tính; phần mềm 
máy tính; thiết bị dập lửa; phần mềm ứng dụng; các ứng dụng có thể tải xuống để sử dụng 
với các thiết bị di động; sách điện tử kỹ thuật số và nhạc có thể tải xuống từ internet; phần 
mềm bảo mật máy tính; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống; âm thanh số có thể tải xuống; 
thiết bị bảo vệ hệ thống truyền thông dữ liệu chống lại truy cập trái phép; tệp hình ảnh có 
thể tải xuống; thẻ khách hàng được mã hóa; phần mềm máy tính để tích hợp ứng dụng và 
cơ sở dữ liệu; thiết bị định vị xe; thiết bị định vị điện tử; cơ cấu điều khiển bằng máy tính 
cho tủ khóa hoạt động bằng đồng xu; cơ cấu điều khiển bằng phím điện tử cho tủ khóa 
hoạt động bằng đồng xu; phần mềm máy tính tự động hóa kho dữ liệu; hệ thống hướng 
dẫn xe điện tử cho kho; phần mềm để chẩn đoán và khắc phục sự cố. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng; cung cấp một thị trường giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo, đặc biệt là phổ biến quảng cáo cho người khác thông 
qua mạng truyền thông điện tử trực tuyến; sắp xếp các giao dịch thương mại, cho người 
khác, trong khuôn khổ thương mại điện tử; cung cấp thông tin sản phẩm qua internet hoặc 
các mạng truyền thông khác; tiếp thị qua điện thoại di động, thiết bị di động khác và qua 
internet cho hàng hóa và dịch vụ, thông qua việc cung cấp tóm tắt sản phẩm, kết nối 
internet đến các trang web cửa hàng, qua thông tin giảm giá, phiếu quà tặng (thẻ), séc quà 
tặng, séc có giá trị, tem giảm giá và phiếu giảm giá; xúc tiến bán hàng (cho người khác); 
dịch vụ công khai trực tuyến thông tin người tiêu dùng trực tuyến; dịch vụ đặt hàng trực 
tuyến trên máy tính và dịch vụ cửa hàng bán lẻ; phân tích dữ liệu kinh doanh; thu thập dữ 
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liệu; phân tích dữ liệu nghiên cứu thị trường và thống kê; xử lý và xác minh dữ liệu trên 
máy tính; xử lý và quản lý dữ liệu; cung cấp thông tin doanh nghiệp, thông qua internet, 
mạng cáp hoặc các hình thức chuyển dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu kinh doanh; cập nhật 
và bảo trì dữ liệu các cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa dữ liệu cho cơ sở dữ liệu máy 
tính; nghiên cứu thị trường; dịch vụ xếp hạng vị trí thương hiệu; xây dựng chiến lược cho 
thương hiệu; quản trị, tổ chức, vận hành và giám sát các chương trình khách hàng trung 
thành; xúc tiến bán hàng thông qua các chương trình khách hàng thân thiết cho người 
khác; quảng bá hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng cách thu xếp các nhà tài trợ để 
liên kết hàng hóa và dịch vụ của họ với các chương trình giải thưởng và các hoạt động thể 
thao và các cuộc thi; quảng cáo bất động sản thương mại hoặc bất động sản dân cư; tổ 
chức trưng bày và triển lãm nhà ở và bất động sản cho mục đích quảng bá hoặc quảng 
cáo; dịch vụ thông tin doanh nghiệp trên máy tính; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá này từ một trang web hàng hóa tổng hợp trong mạng lưới thông tin toàn cầu; 
dịch vụ bán lẻ được cung cấp bởi các cửa hàng trực tuyến; dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến dịch vụ bán lẻ trực tuyến nêu trên. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ tài chính; phát hành chứng từ 
(có giá trị); phát hành chứng từ hoặc thẻ có giá trị liên quan đến việc cung cấp các lợi ích 
cho khách hàng trung thành, người mua thường xuyên và các chương trình khách hàng 
quen thuộc; tài trợ tài chính; sắp xếp các khoản vay; dịch vụ tín dụng và cho vay; dịch vụ 
ví điện tử (dịch vụ thanh toán); cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản; phát hành 
thẻ có giá trị để sử dụng làm vé du lịch điện tử; phân tích dữ liệu tài chính nhằm mục đích 
phát hiện các hoạt động gian lận; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thông tin và tư vấn liên 
quan đến dịch vụ tài chính nêu trên. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; dịch vụ đặt chỗ du lịch; đặt chỗ 
vận chuyển; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch; lưu trữ ở dạng vật lý các dữ liệu 
dạng điện tử, tài liệu, ảnh kỹ thuật số, nhạc, hình ảnh, trò chơi video và trò chơi trên máy 
tính; đặt vé đi du lịch; phát hành vé đi du lịch; giao đồ ăn; cung cấp thông tin liên quan 
đến việc lập kế hoạch và đặt vé đi du lịch và vận chuyển, thông qua phương tiện điện tử; 
vận chuyển và giao hàng; lưu trữ tạm thời việc giao hàng; địch vụ vận chuyển; gửi thư từ 
bằng chuyển phát nhanh; dịch vụ giao hàng; dịeh vụ thông tin liên quan đến vị trí hàng 
hóa; định vị và theo dõi hàng hóa bằng máy tính; dịch vụ định vị xe cộ; lũy giữ hàng hoá; 
dịch vụ chuyển phát nhanh; kho hàng; kho vận chuyển hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
chứa hàng; cất giữ hàng hóa trong kho; dịch vụ kho bãi; dịch vụ hậu cần bao gồm vận 
chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận tải và hậu cần; kho ngoại quan; kho ngoại quan 
hải quan; dịch vụ đại lý để sắp xếp vận chuyển; vận chuyển đường hàng không; vận 
chuyển hàng hóa hàng không; vận chuyển hàng hoá; đặt chỗ vận chuyển qua một trang 
web; dịch vụ vận tải bằng thuyền; lập kế hoạch phân phối trên máy vi tính liên quan đến 
vận tải; phân phối hàng hóa [vận tải]; kiểm tra hàng hóa trước khi vận chuyển; đóng gói 
sản phẩm để vận chuyển; đóng gói cho các mặt hàng để vận chuyển; đóng gói hàng hóa 
để vận chuyển; báo cáo (thông tin) liên quan đến vận tải; cung cấp thông tin liên quan đến 
vận chuyển hàng hoá; cho thuê thiết bị nâng hạ cho mục đích vận chuyển; cho thuê xe tay 
ga cho mục đích vận chuyển; dịch vụ đặt chỗ vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển 
cung cấp cho khách hàng trung thành hoặc thường xuyên; dịch vụ cho thuê thùng chứa 
hàng hoá (công-te-nơ); dịch vụ nâng thùng chứa (công-te-nơ); chứa hàng trong thùng 
chứa (công-te-nơ); dịch vụ vận tải thùng chứa (công-te-nơ); xếp hàng vào thùng chứa 
(công-te-nơ); lưu giữ hàng hoá trong thùng chứa (công-te-nơ); vận chuyển thùng chứa 
(công-te-nơ); dịch vụ thu gom bưu điện; phân phối bưu kiện; dịch vụ nhận bưu phẩm; 
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dịch vụ vận chuyển bưu kiện; dịch vụ theo dõi và tìm kiếm thư và bưu kiện; dịch vụ hậu 
cần bao gồm vận chuyển, đóng gói và cất giữ hàng hóa; vận tải và hậu cần; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ vận tải nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-26100 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 5.7.21; A5.3.14; 26.1.1; 26.4.4; 

A26.4.6; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, 

vàng đậm, trắng, nâu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dây 
thun Hiệp Thành   (VN) 
168/7/1A Lê Đình Cẩn, khu phố 10, 
phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: Dây thun khoanh tròn làm bằng cao su. 

 

 
(210) 4-2018-26105 (220) 03.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.9.17; 26.1.2; 8.7.11 (540) 

   

(731) Công ty TNHH UOVO Việt Nam  
(VN) 
Số 9, ngõ 10, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa.  

 

 
(210) 4-2018-26129 (220) 06.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.24; 25.1.6; 26.4.1; 25.7.25 
(591) Xanh dương, trắng, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Lương Thị Dung  (VN) 
Số 60 phố Hàng Than, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò khô; ruốc thịt; mứt quả; hoa quả khô; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Trà (chè); bột sắn; bánh kẹo; mật ong; gia vị.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-26146 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.4; 4.5.13; 26.3.4; A3.9.24 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thuận 

Chương   (VN) 
Số 7, đường Nguyễn Đức Thuận, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm tươi (không còn sống); thực phẩm trên cơ sở tôm.  
 

Nhóm 31: Tôm tươi (còn sống).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thủy, hải sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-26148 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trung tâm Kỹ thuật và Công 
nghệ Sinh học Tiền Giang - Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Tiền Giang  (VN) 
Quốc lộ 50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 01: Dung dịch dinh dưỡng thủy canh trồng rau ăn quả; dung dịch dinh dưỡng thủy 
canh trồng rau ăn lá; chế phẩm vi sinh, không dùng cho ngành y và thú y; giá thể hữu cơ 
(chất nền dùng để trồng cây không dùng đất); phân bón hữu cơ vi sinh. 

 

 
(210) 4-2018-26150 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
MAIZOTA  (VN) 
Số nhà 4 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy, máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện; động cơ và đầu máy, trừ loại 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; thiết bị in 3D.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2018-26172 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 6.7.4 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, ghi 

đậm. 

(540) 

  

(731) Bùi Đức Tùng   (VN) 
Số 11B ngõ Hàng Lọng, phố Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu, truyền thông bất động sản.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; mua 
bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-26182 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đầu tư xây dựng HT  (VN) 
82-82A-82B-82C Võ Văn Tần, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ cách 

nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-26218 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 2.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
bia rượu nước giải khát Việt 
Nam  (VN) 
Khu CN Phú Minh, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm 

nước uống có gaz; hèm bia; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
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(210) 4-2018-26243 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.7; 26.4.2; A11.1.6; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen, xám, nâu. 

(731) Lê Việt Cường  (VN) 
Số 56 ngách 187/49 phố Hồng Mai, 

phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-26252 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(300) 88017692 27.06.2018 US 

  

(731) BLOCKCHAIN OF THINGS, INC.  

(US) 

225 East 36th Street, Suite 3E, New 

York, New York 10016, United States  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 36: Cung cấp tiền kỹ thuật số hoặc thẻ số (digital token) để sử dụng trong công 

nghệ phần mềm sổ cái phân tán. 
 

 
(210) 4-2018-26262 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 1.15.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thủ 
công mỹ nghệ Phong Cách 
Việt  (VN) 
Số 236, ấp 4, đường Liên ấp, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), đồ gỗ, mây 

tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ. 
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(210) 4-2018-26270 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đen, đỏ. 

(731) Công ty TNHH Truyền Thông 
SỐ  (VN) 
427 Trường Chinh, phường 14, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: xích, đĩa xích, vành xe, giảm xóc, nan hoa.  

 

Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe máy, cần khởi động xe máy, xích, đĩa xích, xích cam, 

phanh, má phanh, săm xe, lốp xe, vành xe, giảm xóc, vòng bi, bình điện, gương chiếu 

hậu, dầu nhờn [dầu nhớt], mỡ bôi trơn, chắn bùn, yên xe, ống xả [pô xe máy], dây curoa, 

mô bin sườn, bugi, bộ khóa xe máy, nón bảo hiểm, bộ đèn chiếu sáng xe máy; dịch vụ 

bán hàng qua mạng các sản phẩm kể trên. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe máy; dịch vụ thay thế phụ tùng xe máy; dịch vụ bảo 

dưỡng xe máy; dịch vụ rửa xe. 
 

 
(210) 4-2018-26307 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.17; 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4 

(731) BENTLEY MOTORS LIMITED  (HK) 

Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue 

Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 09: Kính đeo mắt; điện thoại di động; thiết bị sạc cho pin điện; đồng hồ thông 

minh; tai nghe; thiết bị truyền phát âm thanh. 

 

Nhóm 18: Vali du lịch; ô; ví đựng tiền; vali; bao để móc chìa khóa; túi. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); giường; ghế trường kỷ; đệm; gối; gương soi. 

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước khoáng xenxe; nước sô đa; 

đồ uống tăng lực. 
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(210) 4-2018-26321 (220) 06.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; A5.3.13; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH KN Cam Ranh  

(VN) 
Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố 
Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ sân gôn; cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn; dịch vụ câu lạc 

bộ thể thao gôn; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí của câu lạc bộ thể thao 
gôn; cung cấp thông tin giải trí trong lĩnh vực gôn; tổ chức các chương trình quảng bá, 
khuyến khích sự phát triển của môn thể thao gôn (hoạt động thể thao); dịch vụ tổ chức 
các hoạt động giải trí ở sân gôn; tổ chức các giải thi đấu thể thao gôn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu (bar).  

 

 
(210) 4-2018-26328 (220) 07.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thủy  (VN) 
Phòng 217 G2 tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện.  
 

 
(210) 4-2018-26329 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TRS SHOJI Việt 
Nam  (VN) 
109 - 111 Đồng Văn Cống, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hệ thống âm thanh, hệ thống chiếu sáng bao gồm cả dây điện, hệ 

thống ổ khóa thông minh, hệ thống dây điện, hệ thống lọc các loại (lọc xăng, dầu, nhớt, 
điều hòa), lốc điều hòa, ga điều hòa, két nước, két điều hòa (giàn nóng - lạnh), bóng đèn, 
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cụm đèn chiếu sáng, bố thắng (đĩa, guốc), cụm gương, mặt gương, hệ thống camera hành 
trình, còi, bơm xăng, thước lại, bạc đạn, vật liệu cách âm, phụ tùng trang trí xe, tay tì, 
khóa, chốt cửa, gạt nước. 

 
 

(210) 4-2018-26486 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SARL JDS HOLDING  (FR) 

11-13 avenue Saint Lazare, F-34000 
Montpellier, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán bar; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn, thức uống (tại chỗ); quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-26488 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Lưu Văn Thường  (VN) 

Thôn Đào Viên, xã Dân Tiến, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Chốt cửa bằng kim loại; then ổ khóa; thanh lan can, tay vịn cầu thang bằng kim 
loại; bản lề hộp, khóa chốt hộp bằng kim loại; then cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim 
loại. 

 
 

(210) 4-2018-26493 (220) 07.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.1; 5.9.1; A2.5.18; 26.1.1; A2.5.22 
(591) Cam, trắng, đen, xanh. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải xuất nhập 
khẩu Lynkfood  (VN) 
Số 1K đường số 10, phường 04, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: thịt; thủy hải sản; trứng; sữa và các sản phẩm 
làm từ sữa (sữa chua); trái cây, rau, củ quả đã chế biến; hạt đã chế biến (hạt điều đã chế 
biến) 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã qua chế biến như: thịt, cá, hải sản, rau, củ, quả, trứng, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa, trái cây đã chế biến, hạt đã chế biến, rau tươi, củ, quả 
tươi, hạt (ngũ cốc chưa chế biến), trái cây tươi, hạt giống. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh, cơm văn phòng do nhà hàng thực hiện 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
961 

(210) 4-2018-26509 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến thực phẩm Vĩnh Lộc  (VN) 
Lô C38/I - C39/I, đường số 7, KCN Vĩnh 

Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến sẵn (chả giò, xíu mại, ghẹ nhồi, ốc nhồi, sò điệp nhồi, 

chạo tôm, tôm cuốn khoai tây, tôm cuốn khoai môn, tôm cuốn rau củ, tôm viên, tôm tẩm 

bột, cá cuốn khoai tây, cá tẩm bột, mực tẩm bột, sò điệp tẩm bột); rau củ quả đã được bảo 

quản (khoai mì, khoai môn, củ sen, sả, đậu bắp, tỏi, hành lá, ớt, dừa, xoài, mía). 

 

Nhóm 30: Há cảo, hoành thánh, bánh xếp, bánh gối. 
 

 
(210) 4-2018-26522 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 2.9.14 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Huỳnh Thành Phát  (VN) 
Tòa nhà Everich, tháp R2, lầu 16, phòng 

10, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy 

tinh (đồ chứa đựng); đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà 

bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh; ly đựng nến bằng thủy tinh; giá đỡ cây đèn nến 

làm bằng thủy tinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), 

đồ thủy tinh (đồ chứa đựng), đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, đồ chứa đựng và 

đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh, ly đựng nến bằng thủy tinh, giá đỡ 

cây đèn nến làm bằng thủy tinh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ spa, dịch vụ thẩm mỹ viện; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2018-26523 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh xám, xanh dương, xanh 

dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Huỳnh Thành Phát  (VN) 
Tòa nhà Everich, tháp R2, lầu 16, phòng 
10, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng); đồ thủy 
tinh (đồ chứa đựng); đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh; đồ chứa đựng, đồ dùng nhà 
bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh; ly đựng nến bằng thủy tinh; giá đỡ cây đèn nến 
làm bằng thủy tinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), 
đồ thủy tinh (đồ chứa đựng), đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng thủy tinh, đồ chứa đựng và 
đồ dùng nhà bếp hoặc gia dụng làm bằng thủy tinh, ly đựng nến bằng thủy tinh, giá đỡ 
cây đèn nến làm bằng thủy tinh.  

 

 
(210) 4-2018-26526 (220) 08.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; A5.5.20; 2.7.23; 2.7.16; 2.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
sự kiện Pro   (VN) 
Số 71 đường An Dương Vương, phường 
Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục 
đích bán hàng hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng.  

 

 
(210) 4-2018-26527 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.23; A2.5.23; A2.5.24; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, xanh da trời, 

xanh dương đậm, đỏ, tím, cam, vàng, 
hồng, be, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vui chơi giải trí 
Happy Kids   (VN) 
8 Lê Quý Đôn, phường Ia Kring, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; khu vui chơi trẻ em; dịch vụ công viên vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2018-26541 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.5; 26.4.2; 26.5.1; A1.1.10 

(591) Xanh dương, vàng, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Doanh Nhân Đất Việt  (VN) 
78/6 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị và các sự kiện đều nhằm mục 

đích quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-26576 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Hinata Vietnam  (VN) 
169/32 Trần Văn Đang, phường 11, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm cho mẹ và bé, đồ chơi, quần áo trẻ em, nệm trẻ em, bỉm, 

sữa. 
 

 
(210) 4-2018-26586 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A26.11.8; 25.7.25 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) VU DANG ANH  (US) 

768 Hillview Drive, Altamonte Springs, 

Florida 32714, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc ngành giặt là như máy may, máy giặt, máy 

giặt công nghiệp, bàn là, cầu là, bàn là hơi nước, bàn hút, thổi, bàn tẩy, bàn ép. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là công nghiệp, giặt là cao cấp.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo về giặt là. 
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(210) 4-2018-26587 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 25.7.25; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) VU DANG ANH  (US) 

768 Hillview Drive, Altamonte Springs, 
Florida 32714, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy móc ngành giặt là như máy may, máy giặt, máy 

giặt công nghiệp, bàn là, cầu là, bàn là hơi nước, bàn hút, thổi, bàn tẩy, bàn ép. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là công nghiệp, giặt là cao cấp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; dịch vụ đào tạo về giặt là. 
 

 
(210) 4-2018-26588 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.15.15; A20.7.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần sách và giáo 

dục trực tuyến Megabook  
(VN) 
Số 19, N7B khu đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm, đồ chơi trẻ em; xuất nhập khẩu 

sách, văn hóa phẩm; xuất bản tài liệu quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức sự kiện 
nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Xuất bản ấn phẩm, sách, bán, tạp chí; xuất bản sách và bán điện tử trực tuyến; 
thông tin giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục; tổ chức hội nghị, hội thảo; 
phát hành sách, báo, tạp chí. 

 

 
(210) 4-2018-26603 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.4; 26.4.2; 26.3.2; 25.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Đạo  (VN) 
Số 25, ngõ 475/20/63 đường Nguyễn 
Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao 
tác thử]; tổ chức và điều khiển đại hội; sắp xếp và tiến hành đại hội; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục hoặc giải trí]; xuất bản sách.  

 

 
(210) 4-2018-26643 (220) 08.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A9.7.19 
(591) Hồng tím. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)  Nhóm 08: Dao; thìa nĩa; muỗng (dụng cụ cầm tay thao tác thủ công); dụng cụ để mài nhọn 

sắc; bàn là điện.  
 

 
(210) 4-2018-26656 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 26.1.2; 26.15.15; 26.1.10 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) DEUSIC AUTOPARTS CO., LTD.  

(TW) 

7f., no.65, jhongpu 6th st., Taoyuan 
dist., Taoyuan City 330, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu; bộ lọc gas; bộ lọc chất lỏng; bộ lọc nhiên liệu; bộ lọc bụi; động cơ, 

không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ thủy lực; vòi phun nhiên liệu. (tất cả là bộ phận 
máy) 

 

(210) 4-2018-26657 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) DEUSIC AUTOPARTS CO., LTD.  

(TW) 
7f., No.65, Jhongpu 6th st., Taoyuan 
dist., Taoyuan City 330, Taiwan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu; bộ lọc gas; bộ lọc chất lỏng; bộ lọc nhiên liệu; bộ lọc bụi; động cơ, 

không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ thủy lực; vòi phun nhiên liệu,(tất cả là bộ phận 
máy) 
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(210) 4-2018-26658 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) FOMULA ONE LICENSING B.V   (NZ) 

Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước thơm cô-lô-nhơ; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
phấn để làm sạch; dầu xả tóc; kem mỹ phẩm; kem cạo râu, gel cạo râu; kem làm sạch da 
mặt; gel để tắm (mục đích làm sạch) và kem để tắm (mục đích làm sạch); kem chăm sóc 
da, kem dùng để làm đẹp, kem dưỡng ẩm; sáp đánh giày; kem đánh bóng; chất khử mùi 
và chất chống mồ hôi cho cá nhân; hương thơm để thắp; bút chì mỹ phẩm; nước thơm 
dùng để chăm sóc hay bảo vệ dưới ánh nắng; nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; 
nước xức tóc; gel xức tóc; kem xức tóc; keo xịt tóc; hình trang trí bóc dính được dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; tinh dầu; phấn mắt; nước hoa; phấn thoa mặt; chế phẩm mỹ phẩm 
dùng để tắm; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn dùng cho mục đích gia 
dụng, không phải là chế phẩm dùng cho việc làm sạch ô tô, chế phẩm trang điểm; chế 
phẩm giặt; chế phẩm làm sạch; chế phẩm tẩy trang; sản phẩm chăm sóc răng miệng, cụ 
thể là kem đánh răng, nước súc miệng; sản phẩm làm sạch cơ thể cụ thể là nước thơm 
dùng để làm sạch, mặt nạ làm đẹp, nước làm sạch dạng bọt, kem dùng để làm sạch, gel 
làm sạch và sữa làm sạch; sản phẩm làm sạch; xà phòng dạng nước.  

 

Nhóm 06: Vật dụng nhỏ làm bằng sắt; kim loại thông thường và hợp kim của chúng, 
quặng; sản phẩm kim loại thông thường cụ thể là vòng đeo chìa khoá bằng kim loại 
thường; xích bằng kim loại và chốt (đồ ngũ kim); vật liệu nhỏ bằng kim loại (đồ ngũ 
kim); bộ phận chia khăn lau, gắn cố định bằng kim loại; thiết bị phân phối khăn tay, khăn 
ăn bằng giấy, giấy dùng cho nhà bếp bằng kim loại; biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại 
cho xe cộ; tượng nhỏ bằng kim loại thường; tượng bằng kim loại thường; tấm kim loại, 
vật kỷ niệm chiến thắng bằng kim loại và lá kim loại, tất cả làm bằng kim loại thường.  

 

Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị khoa học, hàng hải, khảo sát, chụp ảnh, quay phim, quang 
học, để cân, đo lường, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), bảo hộ; thiết bị và dụng cụ để truyền 
dẫn, ngắt điện, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển điện; thiết bị dùng để ghi 
âm, truyền hay tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy đếm tiền, máy tính tiền, thiết bị xử lý 
dữ liệu, máy tính, đĩa com pắc, đĩa dvd và thiết bị ghi âm kỹ thuật số khác; thiết bị dập 
lửa; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng xu; phần mềm máy tính; vật mang dữ liệu từ tính, 
đã ghi; pin điện tử dùng cho xe cộ; loa; bộ khuếch đại âm thanh; đĩa ăng ten vòng; thiết bị 
đo chính xác; thiết bị hàng hải; thiết bị chiếu hình; máy thu thanh; máy thu thanh dùng 
cho xe cộ; thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị thu hình; thiết bị truyền hình độ nét cao; máy 
ảnh (chụp ảnh); thiết bị ghi âm, truyền, biên tập, điều chỉnh và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh; thiết bị dùng để đọc nhạc kỹ thuật số, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị đo tốc độ (nhiếp 
ảnh); thiết bị đo lường khoảng cách; thiết bị xác minh dữ liệu thẻ từ tính được mã hóa; 
thiết bị ghi thời gian; điện thoại; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; ống tai nghe; tai nghe 
và bộ ống nghe điện thoại di động; máy báo hiệu tự động sự mất áp lực trong các lốp hơi; 
pin có thể sạc được; ống nhòm; sổ tay ghi chép điện tử, nhật ký và sổ ghi; la bàn chỉ 
hướng; dây cáp điện; máy trả tiền tự động; máy ảnh (máy quay phim); máy quay hình; 
hộp và đây đeo máy ảnh và linh kiện máy ảnh, pin; tai nghe; mũ bảo hiểm dùng trong thể 
thao; băng ghi hình trò chơi; miếng đệm lót chuột máy vi tính; pin quang điện; vi mạch 
(mạch tích hợp); máy trả lời tự động; bộ biến đổi điện; dây nhỏ đeo kính cho kính râm và 
kính mắt; dây đeo dùng cho điện thoại di động; thiết bị kiểm tra khói; phim dương bản 
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(nhiếp ảnh); đĩa trò chơi video; màn hình tinh thể lỏng; thiết bị đánh lửa điện từ xa; thiết 
bị lưu trữ điện tử cầm tay: ổ đĩa nhỏ, ổ đĩa, ổ đĩa lưu trữ, usb và thiết bị lưu trữ bộ nhớ 
thông tin khác; thiết bị phân phối vé; bộ sử dụng cho điện thoại không dùng tay; máy quét 
(thiết bị xử lý dữ liệu); hộp đựng dùng cho điện thoại di động; hộp đựng kính áp tròng; 
phim đã tráng; bóng đèn chớp (nhiếp ảnh); máy sao chụp; vỏ bọc điện thoại di động; máy 
karaoke và ghi hình karaoke; găng tay bảo hộ tai nạn; thiết bị kỹ thuật tạo ảnh ba chiều 
khi có ánh sáng thích hợp; nam châm; nam châm trang trí; máy in dùng với máy tính; bộ 
chỉ báo tốc độ; thiết bị báo động; máy cát sét; máy cát sét có thể mang đi được; máy đọc 
đĩa cd có thể mang theo được; máy đọc đĩa cd; máy đọc đĩa mini; máy đọc đĩa dvd; máy 
đọc mp3; kính áp tròng; kính mắt; máy ghi hình; hộp đựng máy tính; ống chỉ hướng gió; 
thiết bị đo áp suất; bản đồ điện tử; máy tính; máy đếm và phân loại tiền; máy đọc để viết 
chính tả; máy đọc thẻ tín dụng; máy giao nhận tiền; thiết bị đo áp suất; micro; bộ điều 
biến; màn hình (phần cứng máy tính); công cụ giám sát (chương trình máy tính); máy vi 
tính; thẻ nhớ; tấm pin mặt trời; màn hình máy tính; màn hình thể plasma; màn hình bảo 
vệ; màn hình phẳng; nhạc chuông và hình nền cho điện thoại có thể tải xuống được; vòng 
đeo tay nhận dạng từ tính; thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính); bộ xử lý dữ 
liệu; phần mềm; phần mềm trò chơi; chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình và dữ 
liệu máy tính; xuất bản phẩm điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được; xuất 
bản phẩm điện tử có thể tải từ mạng internet; máy thu thanh cầm tay; chuột (thiết bị xử lý 
dữ liệu); máy thu thanh và máy thu hình; bộ chỉ báo áp suất; quần áo bảo hộ phòng chống 
cháy; chất bán dẫn; thiết bị mô phỏng dùng để điều khiển và lái xe cộ; hệ thống chiếu 
phim tại gia; phần mềm máy tính để chỉnh sửa, tải xuống, truyền, nhận, tạo lập, sử dụng, 
xuất, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu trữ và sắp xếp văn bản, đồ họa, hình ảnh, ấn phẩm 
điện tử; phần mềm máy tính, cụ thể là hoá; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ di động từ tính được 
mã hóa; thẻ có chứa vi mạch máy vi tính với mạch tích hợp; bàn phím máy vi tính; bàn 
phím điện thoại di động; máy fax; điện thoại thông minh; điện thoại cầm tay; thiết bị dịch 
thuật bỏ túi; thiết bị thu phát; thiết bị đo áp lực lốp; ống x-quang không dùng cho mục 
đích y tế; kính chống loá mắt; kính bảo hộ; kính râm; ổ đĩa cho máy tính; quần áo bảo hộ 
phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; đã video, băng video, 
băng từ tính, đĩa từ tính, đĩa dvd, đĩa mềm, đĩa quang học, đĩa compact, đĩa mini; đĩa cd, 
tất cả các sản phẩm trên đều trống hoặc đã ghi sẵn âm nhạc, âm thanh hay hình ảnh (có 
thể là hình động); máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; điện thoại 
hình; tấm che chống chói mắt; mạch tích hợp; băng ghi hình trò chơi; đĩa ghi hình trò chơi.  

 

Nhóm 14: Trang sức; nữ trang (đồ trang sức); đá quý; kim loại quý; hợp kim của kim loại 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian; đồ trang trí (trang sức); ghim cài trang trí cho mũ 
(đồ trang sức); ghim cài (đồ trang sức); trâm cài (đồ trang sức); ghim cài caravat; bùa hộ 
mệnh (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai; đồ dùng cho người hút thuốc bằng kim 
loại quý, vòng tay (đồ trang sức); vòng đeo chìa khóa (trang sức hoặc móc khóa); giá treo 
chìa khóa được tạo hình, dây đeo chìa khóa; khuy măng sét; vòng cổ (đồ trang sức); đồng 
hồ bấm giờ; tác phẩm điêu khắc; tượng nhỏ bằng kim loại quý; tượng nhỏ bằng kim khí 
quý; đồ kim hoàn; huy chương; huy chương tưởng niệm bằng kim loại quý; huy chương 
(đồ trang sức); mặt dây chuyền đeo như huy chương không bằng kim loại quý; đồng xu; 
đá bán quý; ngọc (đá quý); quả lắc (dùng trong sản xuất đồng hồ); đồ trang sức dùng đeo, 
đính trên dây chuyền, vòng xuyến; tấm kim loại để tưởng niệm; vật kỷ niệm chiến thắng, 
tượng bằng kim loại quý; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồng hồ đeo 
tay thời trang; đồng hồ điện tử; đồng hồ quả lắc; kẹp cài ca vát.  

 

Nhóm 16: Giấy và bìa cứng; ấn phẩm; nguyên liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm 
và đồ dùng văn phòng, ngoại trừ đồ đạc; băng dính dùng cho mục đích văn phòng phẩm 
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và gia đình; vật liệu vẽ và vật liệu vẽ dành cho họa sỹ; cọ vẽ; tài liệu hướng dẫn và giảng 
dạy; tấm lót bằng nhựa dùng như văn phòng phẩm; màng phim và túi dùng để bao gói và 
đóng gói; mẫu chữ dùng để in; bản in đúc; sách tô màu và sách vẽ; sách ảnh; sách truyện; 
tạp chí; báo; sách và bài bình luận, bao gồm các sản phẩm liên quan đến sự kiện và nhân 
vật thể thao; cuốn sách nhỏ; sách trò chơi ô chữ và câu đố; vật dụng đánh dấu trang sách; 
tài liệu giảng dạy đã in ấn; bảng ghi điểm; chương trình sự kiện; tập anbom sự kiện; tập 
anbom ảnh; tập sách ghi chú; thời khóa biểu in sẵn; sách mỏng; ảnh sưu tầm của các nhân 
vật thể thao; nhãn dính có in khẩu hiệu; nhãn dính, anbom, anbom nhãn dính; áp phích; 
ảnh chụp; giá đựng ảnh chụp; khăn trải bàn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; túi giấy; 
thiệp mời; thiệp chúc mừng; giấy gói quà; hộp bằng bìa cứng; hộp quà để gói sẵn; tấm lót 
bình và tấm lót bằng giấy; túi đựng rác bằng giấy hoặc bằng nhựa; giấy gói thực phẩm; túi 
nhỏ để bảo quản thực phẩm; vật dụng lọc cà phê bằng giấy; nhãn, không bằng vải; khăn 
giấy ướt; giấy vệ sinh; khăn bằng giấy dùng để làm sạch mỹ phẩm; hộp đựng khăn tay bỏ 
túi bằng giấy và bìa cứng; khăn giấy; khăn giấy đóng hộp; tài liệu giảng dạy và tài liệu 
văn phòng phẩm (ngoài trừ thiết bị); giấy dùng cho máy đánh chữ; giấy sao chép; phong 
bì; giấy ghi chú; bìa cứng đã gập bằng giấy; giấy lụa; sách viết; giấy dùng để ghi chú; 
giấy viết; giấy rời đóng thành tập; rổ đựng giấy rác; tập hồ sơ; hộp đựng hồ sơ; giấy bao 
sách; giấy phản quang; giấy dính dùng để ghi chú; vật dụng chặn giấy; vải crêp; giấy làm 
thủ công; huy chương và dải băng bằng giấy; cờ bằng giấy; cờ đội nhóm bằng giấy; công 
cụ viết; bút mực; bút chì; bút bi; bộ bút chì và bút bi; bút nỉ; bút lông và bút nỉ để viết; bút 
đánh dấu; kệ để bút; kệ để bút chì; hộp đựng bút chì; bộ công cụ vẽ; mực; hộp mực; dấu 
đóng bằng cao su; máy đánh chữ bằng điện và không bằng điện; tờ in thạch bản; tác phẩm 
nghệ thuật bằng tờ in thạch bản; bức tranh vẽ (tranh ảnh) đã có hoặc không có khung; hộp 
màu vẽ, bút chì màu và bút chì để vẽ; phấn; đồ trang trí bút chì; bản kẽm để in; sách địa 
chỉ; nhật ký; sổ lịch tổ chức cá nhân bằng giấy; bản đồ đường phố; vé; thẻ đi lại bằng 
giấy; vật đựng thẻ; vé vào cửa, vé số; thẻ cào; ngân phiếu; truyện tranh; lịch; bưu thiếp; 
bảng quảng cáo; biển hiệu và tài liệu nằm trong nhóm này; đề can; nhãn dán dính; đồ 
dùng văn phòng ngoại trừ đồ đạc; chất lỏng để xóa; tẩy bằng cao su; đồ gọt bút chì; kệ và 
đồ chứa các đồ dùng văn phòng; ghim kẹp giấy; đinh ấn; thước; băng dính dùng cho văn 
phòng phẩm; bộ phân phối băng dính; ghim dập cho văn phòng; khuôn hình để đánh dấu; 
kẹp bướm (dùng để kẹp giấy); bìa bọc giấy ghi chú; hộp đựng danh thiếp; vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ; dấu đóng dấu (con dấu); tem thư; bộ sưu tập tem kỷ niệm; thẻ tín 
dụng không có mã từ, thẻ điện thoại, thẻ tiền mặt, thẻ atm, thẻ di du lịch và buổi biểu 
diễn; thẻ bảo đảm chi trả ngân phiếu và thẻ ghi nợ, không có từ tính, làm bằng giấy hay 
bìa cứng; thẻ hành lý bằng giấy; hộp và bao đựng hộ chiếu; séc du lịch; bao chứa cuốn 
séc; ghim kẹp giấy nhỏ kim loại; thẻ hành lý; bao chứa thẻ nhận dạng.  

 

Nhóm 18: Da và đồ giả da; da động vật và da bò thuộc; túi đựng đồ và túi hành lý; cái « 
và ô che nắng; gậy đi bộ; roi; bộ yên ngựa và yên cương; vòng cổ, dây buộc cổ chó săn và 
quần áo cho động vật; dây da thuộc; túi thể thao (ngoại trừ những cái dùng cho hàng hóa 
được thiết kế để đựng); túi đeo dùng để đi mua sắm; ba lô; ba lô leo núi; túi đi chợ; cặp 
học sinh; túi đeo ngang hông; túi xách tay; túi bằng da; túi đi biển; túi đựng quần áo dùng 
để đi du lịch; túi đựng đồ vest; va li; dây đeo cho va li; túi du lịch; va li du lịch; túi có 
bánh xe; cặp đựng giấy tờ, tài liệu (hàng hóa bằng da); ví đựng đồ trang điểm (trống); túi 
đựng vật dụng vệ sinh cá nhân khi đi du lịch; bao để móc chìa khóa; kẹp tài liệu bằng da; 
ví nam; ví nữ; bao da đựng tấm chi phiếu; thẻ hành lý; hộp bằng da; hộp đựng danh thiếp; 
trang phục làm bằng da; vòng cổ và dây buộc chó săn dùng cho thú cưng. 

 

Nhóm 21: Thủy tinh, đồ sứ và đồ bằng đất nung dùng cho gia dụng; vật dụng dùng để lau 
chùi; vật liệu dùng để làm bàn chải; lược và bọt biển; bàn chải (trừ chổi quét sơn); đồ 
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dùng và đồ chứa gia đình hay nhà bếp (không bằng kim loại quý hay được mạ bằng kim 
loại quý); kính thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính xây dựng); chai lọ; chai cách điện; giàn 
phơi đồ giặt; dụng cụ trộn bằng tay (dụng cụ khuấy); thìa trộn (đồ dùng nhà bếp); bình 
thót cổ bằng thủy tinh (đồ chứa); hộp trang trí không bằng kim loại quý; hộp bằng kim 
loại để chia khăn giấy; đồ chứa thực phẩm và đồ uống; pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy 
tinh]; thùng ướp lạnh (xô đựng đá); bình thon cổ; dụng cụ mở nắp chai; khay bưng rượu; 
tượng làm bằng sứ, đồ sành hay thủy tinh; giàn phơi quần áo (để hong khô); tượng kỉ 
niệm làm bằng sứ, đồ sành hay thủy tinh; chỉ tơ nha khoa; chuồng cho vật nuôi trong nhà; 
thùng đựng đá lạnh; cốc vại; cốc vại để uống bia; cốc (đồ đựng); ly thủy tinh để uống; 
găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ ép trái cây, không bằng điện dùng cho gia 
dụng; máng đựng thức ăn cho động vật; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (bao gồm cả bát đĩa); 
giỏ đựng giấy bỏ đi; lược; thớt dùng cho nhà bếp; bàn chải đánh răng; bàn chải tóc; đồ 
chứa dùng cho mục đích gia dụng hoặc nhà bếp; thùng ướp lạnh không bằng điện dùng 
cho thực phẩm và đồ uống; khay bưng rượu, không bằng giấy hoặc vải; khay; khay trang 
trí bằng thủy tinh; khay dùng cho gia đình; đĩa nhỏ; lọ đựng đường; cốc; bình trà; dụng cụ 
mở nút chai xoắn ruột gà; đồ dùng cho nhà bếp; đồ dùng cho mục đích gia dụng; đĩa dùng 
để trang trí.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; áo khoác; áo gi lê; áo khoác mặc khi tập thể 
thao (trang phục để gây sự chú ý); trang phục tắm; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ; mũ 
lưỡi trai; giày cao cổ; khăn quàng cổ; giày và đồ đi chân; áo sơ mi; dải băng buộc đầu; 
dây rút; ca vát; tạp dề; áo nỉ; dây đeo quần; váy; khăn choàng; khăn rằn (khăn quàng cổ); 
mũ dệt kim; găng tay; trang phục chống thấm nước; áo khoác choàng (trang phục); áo cộc 
tay có đính biểu tượng; áo khoác choàng thể thao; áo len chui đầu; áo len chui đầu không 
có tay; áo len dài tay; đồ lót; nịt bít tất; tất và bít tất ngắn cổ; quần tây; quần đùi; quần áo 
ngủ; yếm dãi không bằng giấy; quần áo đan (trang phục); cổ tay áo; áo ki mô nô; áo vét; 
trang phục liền quần dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em; giày; giày thể thao; áo thun; áo lót 
thể thao; dép; đồng phục; quần áo; áo váy; quần áo cho người lái xe mô tô; lưỡi trai của 
mũ; trang phục làm bằng da.   

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi trẻ em và đồ chơi; thiết bị trò chơi video; vật dụng thể thao và 
thể dục; đồ trang trí cây noel; bóng để chơi; bóng thể thao; bàn cờ trò chơi; bàn để đánh 
bóng bàn; búp bê và đồ chơi bằng nhung; xe cộ đồ chơi; xe cộ đồ chơi điều khiển từ xa; 
xe hẩy chân (đồ chơi); trò chơi đố chữ; trò chơi ghép hình; đồ chơi bơm phồng; bài lá; 
hoa giấy để ném trong lễ hội; vật dụng để tập thể thao và thể dục; vợt; thiết bị tập thể dục; 
phụ kiện chơi đánh gôn cụ thể là gậy đánh gôn; găng tay đánh gôn; vật dụng đánh dấu 
trên mặt đất cho các môn thể thao; vật dụng đánh dấu hình tròn khi chơi gôn; túi đựng vật 
dụng đánh gôn, gậy đánh gôn có bao phủ đầu, vật nhỏ nhọn để định vị vị trí bóng chơi 
gôn, túi thể thao và đồ chứa dùng để mang các vật dụng thể thao; mũ tiệc liên hoan (đồ 
chơi); trò chơi điện tử dùng cho bộ tivi; trò chơi điện tử ngoài trừ những cái dùng cho bộ 
tivi; trò chơi điện tử màn hình cầm tay; máy trò chơi có màn hình; bảng điều khiển phân 
phối trò chơi; thiết bị trò chơi điện tử; linh kiện cho thiết bị trò chơi điện tử; bộ điều khiển 
trò chơi vận hành bằng tay và kích hoạt bằng giọng nói; cần điều khiển trò chơi; cần điều 
khiển để lái và điều khiển xe cộ; máy trò chơi điện tử có màn hình tinh thể lỏng; vật cổ vũ 
thể thao hình ngón tay (đồ chơi); người máy để giải trí (đồ chơi); trò chơi hình ảnh trả 
trước cho trò chơi arcade; thiết bị để cưỡi dùng trong khu vui chơi; mẫu mô hình khí cầu; 
diều; giầy trượt patanh; ván trượt; đồ chơi cho thú vật cưng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ hoạt động văn phòng; dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ 
tìm kiếm và nghiên cứu liên quan đến tài trợ tài chính cho các sự kiện mô tô thể thao; 
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dịch vụ biên tập và ghi nhận dữ liệu và thông tin các buổi biểu diễn thể thao; dịch vụ phổ 
biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ biên tập số liệu thống kê; dịch vụ nghiên cứu thị 
trường; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ cho thuê thời gian quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ chương trình lợi ích cho khách hàng; dịch vụ chương trình khách hàng 
thân thiết, khuyến khích và tặng thưởng cho khách hàng tại các địa điểm thể thao bằng 
việc phát hành thẻ thành viên thân thiết và được mã hóa có chứa dữ liệu người dùng cá 
nhân; dịch vụ quảng bá (quảng cáo) các sự kiện, hoạt động thể thao, văn hóa và giải trí; 
dịch vụ quảng bá hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua việc phát hành thẻ 
thưởng khách hàng thân thiết cho những người hỗ trợ, có chứa thông tin cá nhân về danh 
tính của chủ thẻ và cho phép kiểm soát việc ra vào các sân vận động thể thao (dịch vụ 
phòng vé); dịch vụ quảng bá hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba; dịch vụ quảng bá của 
bên thứ ba thông qua quảng cáo (nhà tài trợ); dịch vụ khuyến mại, cụ thể là thực hiện các 
chương trình ưu đãi cho khách hàng; dịch vụ cung cấp không gian trên các trang web để 
quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ cung cấp danh bạ kinh doanh trực tuyến liên quan 
đến việc đặt chỗ ở tạm thời và xếp hạng, đánh giá, nhận xét và đề xuất liên quan đến việc 
đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo 
các sự kiện thể thao; dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo trên đài phát thanh; 
dịch vụ bán lẻ, cụ thể là gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau như thiết bị thể thao, quần 
áo, trò chơi, đồ chơi, quà lưu niệm cụ thể là cốc vại, mô hình, móc khía, ghim (huy hiệu 
cho quần áo), túi, ví, đồ chơi và đồ chơi trẻ em, trang sức, văn phòng phẩm, ấn phẩm, 
sách và phần mềm máy tính để khách hàng xem và mua các sản phẩm tiện ích tại cửa 
hàng hoặc thông qua mạng máy tính toàn cầu (mạng internet) hoặc thiết bị truyền thông 
điện tử không dây vì lợi ích của người khác; dịch vụ tìm kiếm và nghiên cứu nhà tài trợ; 
dịch vụ biên tập quảng cáo và thông tin để sử dụng trên trang web hoặc trên trang web 
liên quan đến mạng điện tử hoặc internet; dịch vụ biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính, cụ thể là hình ảnh động hoặc tĩnh; dịch vụ thu thập và biên tập các hướng dẫn để 
công bố trên mạng internet và trên mạng truyền thông điện tử không dây; dịch vụ biên tập 
thông tin trên cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quản lý thương mại để xử lý dịch vụ thương 
mại trên mạng máy tính toàn cầu (mạng internet) hoặc thông qua thiết bị truyền thông 
điện tử không dây; dịch vụ đại lý quảng bá cho thể thao và quan hệ công chúng; dịch vụ 
đại lý quảng cáo trên mạng máy tính toàn cầu (mạng internet) hoặc thông qua thiết bị 
truyền thông điện tử không dây; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là đưa thông tin sản 
phẩm có sẵn thông qua mạng lưới viễn thông nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng; 
dịch vụ quảng bá cung cấp bởi một công ty thương mại thông qua thẻ khách hàng thân 
thiết; dịch vụ quảng bá thuộc nhóm này, bao gồm dịch vụ khuyến mãi với chương trình 
kích cầu và chương trình khách hàng thân dịch vụ quảng cáo và quảng bá, dịch vụ thông 
tin liên quan đến quảng cáo và khuyến mãi, tất cả các dịch vụ kể trên được cung cấp trực 
tuyến thông từ ngân hàng dữ liệu máy tính hoặc thông qua mạng máy tính toàn cầu (mạng 
internet) hoặc thiết bị truyền thông điện tử không dây; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 
vụ bán lẻ dung môi, paraffm, sáp, bitum và xăng; dịch vụ quảng bá; dịch vụ hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ thăm dò dư luận; dịch vụ bán đấu giá trên 
mạng máy tính toàn cầu (mạng internet) hoặc thông qua thiết bị truyền thông điện tử 
không dây; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết bị thể thao, quần áo, trò chơi, đồ chơi, cốc 
vại, mô hình, móc khóa, ghim (huy hiệu cho quần áo), túi, ví, đồ chơi và đồ chơi cho trẻ 
em, trang sức, văn phòng phẩm, ấn phẩm, sách và phần mềm máy tính; dịch vụ bán lẻ sản 
phẩm giáo dục và giải trí tương tác, đĩa tương tác, cd-roms tương tác và trò chơi máy tính 
tương tác; dịch vụ bán lẻ sản phẩm giáo dục và giải trí tương tác, đĩa tương tác, cd-roms 
tương tác và trò chơi máy tính tương tác, cụ thể là trên mạng máy tính toàn cầu.   
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông và tư vấn; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện tín; thông tin liên lạc thông qua trạm máy tính 
điện tử kết nối với mạng lưới viễn thông, ngân hàng dữ liệu và mạng internet hoặc thông 
qua thiết bị viễn thông điện tử không dây; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện báo; dịch 
vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ thông tin liên lạc bằng fax; dịch vụ thông tin 
liên lạc bằng vô tuyến; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ điện thoại di động; dịch vụ hội nghị qua 
điện thoại hoặc truyền hình; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát và truyền truyền hình 
analog, truyền hình kỹ thuật số, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình trả tiền, 
truyền hình tương tác, giải trí tương tác, các cuộc thi tương tác và vô tuyến; dịch vụ phát 
thanh; dịch vụ phát thanh và truyền hình các chương trình liên quan đến thể thao và sự 
kiện thể thao; dịch vụ phát sóng chương trình giải trí; dịch vụ hãng tin tức; dịch vụ cho 
thuê điện thoại, máy fax và các thiết bị viễn thông khác; dịch vụ truyền các trang thương 
mại điện tử trực tuyến hoặc thông qua thiết bị thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch 
vụ truyền và phổ biến chương trình truyền hình và phát thanh thông qua internet hoặc 
mạng lưới thông tin liên lạc điện tử không dây khác; dịch vụ truyền tin nhắn điện tử; dịch 
vụ truyền tin nhắn khác; dịch vụ truyền thông tin và ảnh có sự hỗ trợ của máy tính; dịch 
vụ cấp quyền truy cập vào dữ liệu thông tin liên lạc của máy chủ và diễn đàn nói chuyện 
với thời gian thực; viễn thông bằng mạng cáp quang; dịch vụ cấp quyền truy cập mạng 
máy tính toàn cầu hoặc công nghệ thông tin liên lạc tương tác để truy cập vào các dịch vụ 
mua bán và đặt hàng cá nhân và thương mại; dịch vụ viễn thông để đặt vé qua internet; 
dịch vụ cấp quyền truy cập vào hệ thống mạng nhiều người sử dụng cung cấp các thông 
tin liên quan đến cá cược và trò chơi ăn tiền và các dịch vụ trên internet hoặc thông qua 
các mạng toàn cầu khác; dịch vụ cấp thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu 
(internet) hoặc thông qua thiết bị thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ viễn thông 
về thông tin máy tính (bao gồm các trang web) và dữ liệu khác; dịch vụ truyền thông tin 
(bao gồm các trang mạng truyền thông dữ liệu) thông qua viễn thông; dịch vụ thư điện tử; 
dịch vụ cung cấp dịch vụ qua internet hoặc qua mạng thông tin liên tin liên lạc điện tử 
không dây khác (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông với mạng máy 
tính toàn cầu (internet) hoặc với ngân hàng dữ liệu; dịch vụ cấp quyền truy cập vào các 
trang web cung cấp nhạc kỹ thuật số trên internet thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc 
thông qua thiết bị thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào các trang web truyền phát nhạc trên internet thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc 
thông qua thiết bị thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập 
vào trung tâm cơ sở dữ liệu máy chủ (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cho thuê thời gian truy 
cập vào cơ sở dữ liệu máy tính (dịch vụ viễn thông); dịch vụ truyền nhạc kỹ thuật số qua 
viễn thông; dịch vụ truyền ấn phẩm điện tử trực tuyến; dịch vụ truyền nhạc kỹ thuật số 
qua internet hoặc qua mạng thông tin liên lạc điện tử không dây khác; dịch vụ truyền 
nhạc kỹ thuật số qua các trang web truyền phát; dịch vụ phát sóng đồng thời và/hoặc tải 
lên các bản ghi phim và ghi âm và video; dịch vụ phát sóng đồng thời và/hoặc tải lên các 
chương trình giáo dục và giải trí tương tác, đã compắc tương tác, đĩa cd-rom, chương trình 
máy tính và trò chơi máy tính (viễn thông); dịch vụ truyền phát video và audio qua 
internet với thời gian thực; dịch vụ truyền phát nhạc kỹ thuật số qua điện thoại di động với 
thời gian thực; dịch vụ cấp quyền truy cập và cho thuê quyền truy cập vào bảng thông báo 
của máy tính và phòng nói chuyện với thời gian thực; dịch vụ viễn thông dành cho bán lẻ 
bằng phương tiện thông tin liên lạc tương tác với khách hàng; dịch vụ viễn thông đa 
phương tiện; dịch vụ truyền tin nhắn bằng công nghệ videotext và teletext; dịch vụ truyền 
thông tin qua vệ tinh truyền thông, vi sóng hoặc qua phương tiện điện tử, kỹ thuật số hoặc 
analog; dịch vụ truyền thông tin kỹ thuật số qua cáp, dây hoặc cáp quang; dịch vụ truyền 
thông tin qua điện thoại di động, điện thoại, máy fax hoặc điện tín; dịch vụ viễn thông để 
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nhận và trao đổi thông tin, tin nhắn, hình ảnh và dữ liệu; dịch vụ cho thuê thiết bị phát 
sóng để phát sóng bên ngoài; dịch vụ cho thuê các thiết bị viễn thông.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; 
dịch vụ cung cấp khoá đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các hoạt động thể thao và 
văn hoá, dịch vụ tổ chức hoạt động xổ số, rút thăm trúng thưởng; dịch vụ tổ chức cuộc thi; 
dịch vụ cá cược và trò chơi liên quan đến thể thao; dịch vụ khách sạn; cụ thể là dịch vụ 
tiếp nhận khách hàng (dịch vụ giải trí), bao gồm cung cấp vé vào cửa cho các sự kiện thể 
thao và giải trí; dịch vụ giải trí liên quan đến sự kiện thể thao; dịch vụ cung cấp và vận 
hành các tiện nghi sử dụng cho giải trí; dịch vụ cung cấp và vận hành các tiện nghi sử 
dụng cho sự kiện thể thao; dịch vụ tổ chức các sự kiện và hoạt động thể thao và văn hoá; 
dịch vụ tổ chức thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức các sự kiện liên quan đến thể thao mô tô; 
dịch vụ cung cấp và vận hành các tiện nghi sử dụng cho thể thao; dịch vụ giải trí dưới 
hình thức phát sóng trực tiếp và phát sóng sau các sự kiện thể thao đến công chúng; dịch 
vụ cho thuê các thiết bị video và nghe nhìn; dịch vụ sản xuất, trình bày, phân phối và/hoặc 
cho thuê bản ghi phim và ghi âm và ghi hình; dịch vụ phủ sóng các sự kiện thể thao trên 
đài phát thanh hoặc truyền hình; dịch vụ sản xuất chương trình cho đài phát thanh, truyền 
hình và băng hình; dịch vụ biên tập; dịch vụ đặt vé trong lĩnh vực giải trí và thể thao; dịch 
vụ thông tin và mua bán dành cho các sự kiện thể thao hoặc giải trí; dịch vụ tính thời gian 
cho các sự kiện thể thao; dịch vụ sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; dịch vụ sắp xếp và tiến hành 
buổi hoà nhạc, hội nghị và buổi đào tạo; dịch vụ tổ chức câu lạc bộ ban đêm và công viên 
giải trí; dịch vụ tổ chức hoạt động triển lãm với mục đích văn hoá và giáo dục; dịch vụ 
giải trí tương tác; dịch vụ cá cược và trò chơi trực tuyến trên internet hoặc qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ thông tin giải trí (bao gồm thông tin liên 
quan đến thể thao) được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu của máy tính hoặc qua 
internet hoặc qua mạng thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ trò chơi điện tử 
truyền qua internet hoặc điện thoại di động; dịch vụ tổ chức cuộc thi trò chơi máy tính; 
dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ ghi âm và 
ghi hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt hình chiếu trong rạp, sản xuất phim hoạt hình chiếu 
trên truyền hình; dịch vụ cho thuê bản ghi âm thanh và hình ảnh cho mục đích giải trí; 
dịch vụ phân phối bản ghi âm thanh và hình ảnh qua internet; dịch vụ cung cấp nhạc kỹ 
thuật số (không tải về được); dịch vụ cung cấp nhạc kỹ thuật số qua viễn thông; dịch vụ 
thông tin giáo dục được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc qua internet 
hoặc qua mạng thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ cung cấp thông tin thể thao 
liên quan đến thông tin thống kê; dịch vụ vận hành các nhóm thảo luận qua internet hoặc 
mạng thông tin liên lạc điện tử không dây; dịch vụ dịch thuật; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ 
cung cấp tiện nghi sử dụng cho giải trí. 

 
 

(210) 4-2018-26689 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.6; 2.5.8; 26.1.1; A5.5.20 
(731) GUANGZHOU RUNFENG BABY 

PRODUCTS CO., LTD  (CN) 
3 Xin Zhuang 5th road, Hi-tech 
Development Zone, Guangzhou City, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa; phấn thơm toàn thân; bánh xà phòng; sữa làm sạch; dầu gội đầu; 
kem dưỡng thể; mỹ phẩm; chế phẩm để giặt; kem đánh răng (không dùng cho mục đích y 
tế); tinh dầu. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm làm trong sạch không khí; thuốc khử độc; chất diệt côn trùng; hương 
chống muỗi; nước rửa tay diệt khuẩn; thuốc dùng cho người; chế phẩm dùng để tắm, cho 
mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khăn lau khử trùng; viên băng 
phiến (bỏ vào tủ quần áo để chống côn trùng). 

 

 
(210) 4-2018-26694 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nông Phát  (VN) 
387 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất như vật tư, máy móc, thiết bị phụ tùng dùng 
trong nông nghiệp cụ thể là máy phát điện, máy bơm nước, hộp số thủy, máy cày bừa, 
máy xay xát thóc, máy gieo hạt, máy phun thuốc trừ sâu, máy cắt cỏ, máy bơm chân 
không, động cơ dieezen và động cơ xăng, cày, cuốc, xẻng, liềm, phân bón, thuốc trừ sâu, 
nông sản; mua bán hàng tiêu dùng như đèn ống các loại, đèn trang trí, quạt máy, vải, quần 
áo mới, vật liệu xây dựng và trang trí hàng nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-26740 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 

đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 
Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 
(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 
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thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 
bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 
da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 
chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 
tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 
đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 
sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quĩ từ thiện; cung cấp thông tin tài chính 
thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 
sử dụng thẻ thành viên. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp.  

 
Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 
thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 
thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 
hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 
phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 
bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
cung cấp xuất bản phẩm điện từ trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách.  
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Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 
trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện 
tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 
tử]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-26741 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.5.2; 4.5.3 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 

đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 
Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 

liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 

xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 

buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 

phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 

(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 

thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 

đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 

bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 

da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 

tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 

vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 

chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 

tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 

đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 

sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 

không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 

cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 

mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 

dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 

xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 

mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
976 

đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 

khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 

doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 

nhượng quyền thương mại. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 

quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 

hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quĩ từ thiện; cung cấp thông tin tài chính 

thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 

sử dụng thẻ thành viên. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 

sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 

nghiệp. 

 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 

trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 

thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 

thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 

hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 

hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 

giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 

phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 

điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 

bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 

cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 

xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm 

kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 

trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện 

tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 

tử]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 

nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn.   
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(210) 4-2018-26742 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.5.23; A2.5.22; 2.5.27 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 
đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 

Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 
(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 
bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 
da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 
chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 
tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 
đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 
sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quĩ từ thiện; cung cấp thông tin tài chính 
thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 
sử dụng thẻ thành viên. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. 
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Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 
thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 
thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 
hóa. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 
phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 
bản sách và báo điện từ trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
cung cấp xuất bản phẩm điện từ trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 
trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện 
tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 
tử].  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-26743 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.2; 4.5.21; 4.5.3 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần TI KI  (VN) 

29/1 đường số 4, khu phố 3, phường Bình 
Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; ấn phẩm; bút viết; sách; vở (tập); lịch; bìa đỡ và kẹp tài liệu; 

đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
thiết bị sao chép; tranh ảnh. 

 
Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ 
liệu khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); 
xuất nhập khẩu, phân phối, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, bán 
buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm sữa, sản phẩm sữa, trứng, bột ăn dặm, bột ngũ cốc, thực 
phẩm chức năng, vitamin tổng hợp, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, đồ uống có gas 
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(đồ uống), nước khoáng (đồ uống), nước tinh khiết (đồ uống), rượu, bia, thiết bị, dụng cụ 
thể dục, thể thao, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị viễn thông, 
đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, vật liệu ảnh, thức ăn cho động vật cảnh, hàng lưu niệm, thiết 
bị nghe nhìn, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, đồ 
da và giả gia, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (máy xay sinh 
tố, máy xay thịt, máy pha cà phê, nồi cơm điện, ấm đun nước, bếp, lò vi sóng, lò nướng, ti 
vi, tủ lạnh, máy hút bụi), giường, tủ, bàn ghế, đồ nội thất, đèn, đồ dùng nhà bếp (nồi, 
chảo, dao, thớt, ly, tách, (ra, đũa, muỗng, rổ, thau, chậu), dụng cụ làm vườn, đồ dùng nhà 
tắm và phòng giặt (bộ chia xà phòng, kệ đựng mỹ phẩm, bàn chải, móc treo khăn, bộ 
đựng bàn chải và kem đánh răng), xe nôi, xe đẩy, ghế ăn trẻ em, bình sữa, phụ kiện chăm 
sóc em bé; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý nhân sự; cho thuê 
không gian quảng cáo; dịch vụ hãng thông tin thương mại, thông tin thương mại và tư vấn 
cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ trung gian thương 
mại, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
dịch vụ so sánh giá cả, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; sản 
xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tiếp thị; 
đàm phán và ký kết giao dịch thương mại cho bên thứ ba; dịch vụ quản lý chương trình 
khách hàng thân thiết, biên soạn chỉ mục thông tin cho mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; cung cấp hỗ trợ (kinh 
doanh) trong hoạt động nhượng quyền thương mại; tư vấn kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý và môi giới bảo 
hiểm; thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; quyên góp quĩ từ thiện; cung cấp thông tin tài chính 
thông qua một trang web; cung cấp việc giảm giá tại những cơ sở tham gia thông qua việc 
sử dụng thẻ thành viên.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị gia dụng; lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; thông tin về sửa chữa; xây dựng dân dụng và công 
nghiệp.  

 

Nhóm 38: Cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; cung cấp diễn đàn 
trực tuyến; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ hãng tin tức; truyền 
thiếp chúc mừng trực tuyến; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; truyền hình; phát 
thanh; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hàng khách; cho thuê kho bãi và lưu giữ 
hàng hóa; dịch vụ du lịch, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; bao gói hàng 
hóa. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc 
giải trí], khoá đào tạo từ xa; dịch vụ văn hóa, giáo dục hoặc giải trí được cung cấp bởi 
phòng trưng bày nghệ thuật; biên tập băng hình; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản 
điện tử; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí, giáo dục; 
dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, xuất 
bản sách và báo điện từ trực tuyến; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; 
cung cấp xuất bản phẩm điện từ trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách. 
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Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; tư vấn phần mềm và quản trị hệ thống máy tính; dịch vụ 
xử lý dữ liệu máy tính, cụ thể là dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp công cụ tìm 
kiếm trên internet; tư vấn thiết kế trang web; tạo và thiết kế các chỉ mục thông tin dựa trên 
trang web cho người khác [dịch vụ công nghệ thông tin]; tạo lập và duy trì trang tin điện 
tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện 
tử]. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các lợi ích của 
nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-26763 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Nương  (VN) 
1175 Nguyễn Duy Trinh, phường Long 
Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê, nhà nghỉ (homestay). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2018-26781 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Nguyên  
(VN) 
Khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 
(511)   Nhóm 29: Các loại quả, hạt, trái cây, thực phẩm đã qua chế biến: hạt điều, hạt óc chó, hạt 

hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạt chia, hạt phỉ, hạt đậu xanh, hạt đậu nành, hạt đậu 
phộng, nho, yến sào. 

 

 
(210) 4-2018-26782 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh rêu, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Nguyên  
(VN) 
Khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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(511)   Nhóm 29: Các loại quả, hạt, trái cây, thực phẩm đã qua chế biến: hạt điều, hạt óc chó, hạt 
hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạt chia, hạt phỉ, hạt đậu xanh, hạt đậu nành, hạt đậu 
phộng, nho, yến sào. 

 
 

(210) 4-2018-26783 (220) 09.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.5
(591) Xanh lá cây, xanh rêu đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Nguyên  
(VN) 
Khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại quả, hạt, trái cây, thực phẩm đã qua chế biến: hạt điều, hạt óc chó, hạt 
hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạt chia, hạt phỉ, hạt đậu xanh, hạt đậu nành, hạt đậu 
phộng, nho, yến sào. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại quả, hạt, trái cây, thực phẩm đã qua chế 
biến: hạt điều, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạt chia, hạt phỉ, hạt 
đậu xanh, hạt đậu nành, hạt đậu phộng, nho, tiêu hạt, yến sào, trà, cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-26805 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KURARAY CO., LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 17: Màng polyme tinh thể lỏng; màng polyme dùng trong sản xuất; tấm laminate 
được phủ đồng (tấm chất dẻo bán thành phẩm có lớp đồng được cán mỏng để dùng trong 
sản xuất); tấm laminate dẻo được phủ đồng (fccl, có thể cuộn lại được, dùng trong sản 
xuất).  

 
 

(210) 4-2018-26806 (220) 09.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Trắng, xanh lá sẫm. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Hoài Đức  
(VN) 
Số 63 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Trà sữa (sữa là thành phần chủ yếu); đồ uống làm từ sữa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-26861 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.3.5; A24.15.7 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Khải  (VN) 
Xóm Đoàn Kết, thôn Lũng Kênh. xã Đức 
Giang, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa: thi công xây dựng phần thô, phần hoàn thiện công trình 

dân dụng như tòa nhà văn phòng, chung cư, biệt thự, nhà phố; lắp đặt: lắp đặt đồ nội thất 
trong nhà như: phào chỉ, thạch cao, điều hòa, đèn điện, tủ bếp theo yêu cầu của khách 
hàng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-26862 (220) 10.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 25.1.25; 25.1.5; A25.1.10 
(591) Vàng đồng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Trung Dũng  (VN) 
BT0, dãy 16A4, Làng Việt kiều Châu 
Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội        

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa: thi công xây dựng phần thô, phần hoàn thiện công trình 

dân dụng như tòa nhà văn phòng, chung cư, biệt thự, nhà phố; lắp đặt: lắp đặt đồ nội thất 
trong nhà như: phào chỉ, thạch cao, điều hòa, đèn điện, tủ bếp theo yêu cầu của khách 
hàng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2018-26879 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 13.1.6 
(591) Xanh da trời, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn kiến 
trúc và xây dựng Smart 
Decor  (VN) 
135/1/72 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình đường sắt và đường 
bộ, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư; thi công trang trí 
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nội thất, ngoại thất; giám sát công trình xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; phá 
dỡ, chuẩn bị mặt bằng để xây dựng; lắp đặt: hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, hệ 
thống điều hòa không khí, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lò sưởi.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất công trình xây dựng; tư vấn kiến trúc, tư 
vấn thiết kế nội thất; đo đạc bản đồ phục vụ công trình xây dựng; khảo sát thiết kế quy 
hoạch xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-26885 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ. 
(731) Nguyễn Chi Cường  (VN) 

Xóm 5, thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; bàn đạp xe đạp; khung (sườn) xe đạp; vành xe đạp; yên xe đạp; xe đạp 

điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe đạp, bàn đạp xe đạp, khung (sườn) xe đạp, vành 
xe đạp, yên xe đạp, xe đạp điện. 

 

 
(210) 4-2018-26887 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Đức 
Minh  (VN) 
92 đường 26, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, cung cấp dịch vụ trung gian thương mại, sàn giao dịch mua bán trực 

tuyến, so sánh giả cả, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ siêu thị cho các loại hàng 
hóa: máy hút bụi, linh kiện phụ kiện máy hút bụi, máy hút bụi cầm tay, máy hút bụi 
không dây, bàn là, bàn là hơi nước, máy hút chân không, túi hút chân không, thiểt bị hút 
chân không, máy lọc nước, máy lọc nước uống, thiết bị lọc nước, máy khoan cầm tay, 
mũi khoan, đầu mũi khoan, máy mài, linh kiện máy mài, dụng cụ điều khiển thiết bị điện 
từ xa, công tắc điện cảm ứng, ổ cắm điện, thiết bị chống trộm, khóa chống trộm, ổ khóa 
đa năng, thiết bị ghi hình camera, camera hành trình, camera quan sát, thiết bị định vị gắn 
trên xe, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay điện tử, vòng đeo tay kết nối được, dụng cụ tập 
thể dục, máy chạy bộ, linh kiện máy chạy bộ, xe đạp cố định, thảm tập luyện, giày thể 
thao, túi đeo tập thể thao, thiết bị mát-xa, ghế ngồi mát-xa, tai nghe nhạc, tai nghe thực tế 
ảo, máy nghe nhạc, điện thoại, phụ kiện điện thoại, bao đựng điện thoại thông minh, ốp 
lưng điện thoại, máy tính bảng, tủ lạnh, tủ làm mát, tivi, linh kiện tivi, máy đếm tiền, máy 
điều hòa không khí, máy hút mùi, máy khử mùi không khí, máy lọc không khí, dây điện, 
pin, ắc quy, quạt gió điện, quạt gió điều hòa không khí, quạt điện cầm tay dùng cho cá 
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nhân, máy sấy tóc, bình đun nước, nồi cơm điện, nồi điện, lò nướng điện, lò vi sóng, bếp 
điện, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [LED], hệ thống chiếu sáng và thiết bị 
chiếu sáng, đèn điện, đèn pin, đèn trần, đèn chùm, xe đạp, xe đạp điện, xe cộ chạy bằng 
điện, xe điện, xe ba bánh để chở hàng, linh kiện xe đạp, xe điện, nội thất ô tô, thảm lót « 
tô, kính chiếu hậu, ghế ngồi xe ô tô em bé, đồ chơi phát triển trí não cho trẻ em, đai địu 
em bé, xe đẩy trẻ em, bình nước giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm giữ nhiệt, cân điện tử, cân 
điện tử cầm tay, máy giặt, máy sấy, giấy đán tường, giấy dán bếp, giấy dán tủ, tủ, dụng cụ 
chứa đồ đa năng, đồ nội thất, bàn, ghế, giường ngủ, salon, giường xếp, ghế xếp, thiết bị vệ 
sinh, vòi nước, vòi hoa sen, kệ đựng đồ nhà tắm, kính đeo mắt thông minh, kính mát, mũ 
bảo hiểm, áo bảo hộ du lịch, áo khoác thông minh đa năng, bàn chải điện, pin sạc dự 
phòng, máy bắt muỗi, đèn diệt muỗi, quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức, nón, túi xách, 
balo, va li đựng hành lý, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rữa mặt, kem dưỡng da, 
dụng cụ trang điểm, trái cây, rau cải, thịt heo, thịt bò, thịt gà, hải sản, đồ khô, cá khô, thịt 
khô, hải sản khô, trái cây sấy khô, rau cải sấy khô, thịt nguội, phô mai, chả lụa, sữa đặc, 
sữa tươi, đường, đậu, bánh kẹo, trà, cà phê, bột trà sữa, bột trà xanh, trà sữa đóng chai, 
nước ngọt, nước uống đóng chai, nước uống thể thao, văn phòng phẩm, bút, viết, sách, sổ 
tay, máy tính, máy in, mực in, máy in 3D, đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức, đồng hồ 
mini cầm tay, chén, tô, đĩa, ly uống nước, phụ kiện bếp, khay đựng, móc treo, chăn, ra, 
gối, nệm, rèm treo cửa, rèm treo nhà tắm, áo chống nắng, áo mưa, ô dù, giày đi mưa. 

 
Nhóm 37: Cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa điện tử, bảo dưỡng xe cộ. 

 
Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến, cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa. 

 

Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển đồ đạc, đóng gói hàng hóa, kho 
hàng hóa, dịch vụ giạo hàng, dịch vụ giao hàng qua bưu điện. 

 

 
(210) 4-2018-26908 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.5 
(731) RASCALS INTERNATIONAL 

LIMITED  (HK) 
Room 1202, 12th Floor, Energy, Plaza, 
92 Granville Road, Tsim, Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cho em bé; chế phẩm vệ sinh cho em bé; dầu thơm, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  

 
Nhóm 05: Tã lót em bé; thực phẩm cho em bé; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; khăn 
giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, khăn vệ sinh; dược phẩm. 

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; vòng kích thích 
việc mọc răng; đệm lót cho mục đích y tế, máy hút mũi dãi, lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu 
tháng. 
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Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường bằng vải lanh; cờ, phướn, cờ đuôi nheo cho trẻ em; 
miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; túi ngủ cho trẻ em; màn chống muỗi.   

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi bao gồm gấu nhồi bông và mô hình đồ chơi; trò chơi đông người và đồ 
chơi xây dựng; cái lúc lắc (đồ chơi); cái đu và đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập.  

 

 
(210) 4-2018-26909 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) RASCALS INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 1202, 12th Floor, Energy, Plaza, 
92 Granville Road, Tsim, Sha Tsui East, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 
(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch cho em bé; chế phẩm vệ sinh cho em bé; dầu thơm, trừ loại 
dùng cho mục đích y tế; bộ mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa.  

 

Nhóm 05: Tã lót em bé; thực phẩm cho em bé; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, khăn 
giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; khăn vệ sinh; dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; vòng kích thích 
việc mọc răng, đệm lót cho mục đích y tế, máy hút mũi dãi; lồng ấp nuôi trẻ sinh thiếu 
tháng.  

 

Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường bằng vải lanh; cờ, phướn, cờ đuôi nheo cho trẻ em; 
miếng vải dùng để thay tã cho trẻ em; túi ngủ cho trẻ em; màn chống muỗi.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi bao gồm gấu nhồi bông và mô hình đồ chơi; trò chơi đông người và đồ 
chơi xây dựng; cái lúc lắc (đồ chơi); cái đu và đồ chơi treo nôi cho trẻ nhỏ để luyện tập.  

 

 
(210) 4-2018-26942 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.25; 3.7.16; A3.7.24; 5.7.3; 26.1.1; 

18.5.1; A26.3.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Công nghiệp thực 
phẩm Sóc Sơn  (VN) 
Thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước uống có gaz; nước khoáng (để uống).  
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(210) 4-2018-26950 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.21; 26.4.2; 26.13.1; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ nhạt, hồng, xanh lá cây, xanh 

dương, xám, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH BAN - JING   (VN) 

273/6/1/15 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-26991 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lam, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Đại Thời  
(VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An 

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị phun xịt [máy móc]; máy công cụ ngành sơn; máy móc và thiết bị 
cung ứng cho ngành sơn (dụng cụ phun sơn bằng khí nén, súng dùng để phun sơn, máy 
sơn, súng phun sơn, máy phun, hệ thống tẩy rửa trước khi sơn); đai truyền cho máy móc; 
máy và máy công cụ ngành thực phẩm (như chống dính khay nướng bánh ngành thực 
phẩm, máy xay nghiền). 

 

Nhóm 11: Thiết bị sấy khô; thiết bị làm khô; máy sấy không khí; hệ thống và thiết bị sấy; 
lò sấy khô. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm (hỗ trợ việc mua bán: thiết bị xử lý 
môi trường, thiết bị ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thiết bị ôtô và xe có động cơ); cung 
cấp hệ thống máy móc dây chuyền sơn tự động; cung cấp các thiết bị vận hành, động cơ, 
máy móc cho ngành sơn. 

 

Nhóm 40: Xử lý kim loại; mạ kim loại; mạ điện; thông tin về xử lý vật liệu. 
 

 
(210) 4-2018-27040 (220) 10.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

môi trường và Thương mại 
Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố Đại Cát, phường Liên Mạc, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều chế nước anolyte.  
 

 
(210) 4-2018-27127 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.17; 1.7.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Gia   (VN) 
Số 16, ngõ 125, phố An Xá, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục dệt kim; áo sơ mi; quần áo, trang phục; quần áo may sẵn; áo mưa; 
áo thun ngắn tay, áo phông ngắn tay, áo dệt kim ngắn tay.  

 

 
(210) 4-2018-27129 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng, xám, xanh tím 

than. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Chung  (VN) 
Xóm 4, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc y học cổ truyền dân tộc; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm 
thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-27155 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 2.9.4; 26.3.23 
(731) FOCUS MEDIA DEVELOPMENT 

LIMITED  (HK) 
Unit 2001, The Centrium 60 Wyndham 
Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện điện tử để mua sắm qua 
truyền hình và mua sắm cho gia đình; quảng cáo (thông qua tất cả các phương tiện truyền 
thông đại chúng); quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; thiết kế 
vật liệu quảng cáo; thiết kế quảng cáo; lập kế hoạch quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất video quảng cáo; sản xuất và cho thuê phương 
tiện truyền thông quảng cáo. 
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(210) 4-2018-27156 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.3.23 
(731) FOCUS MEDIA DEVELOPMENT 

LIMITED  (HK) 
Unit 2001, The Centrium 60 Wyndham 
Street, Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày hàng hóa và dịch vụ bằng các phương tiện điện tử để mua sắm qua 

truyền hình và mua sắm cho gia đình; quảng cáo (thông qua tất cả các phương tiện truyền 
thông đại chúng); quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; thiết kế 
vật liệu quảng cáo; thiết kế quảng cáo; lập kế hoạch quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; sản xuất video quảng cáo; sản xuất và cho thuê phương 
tiện truyền thông quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-27160 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) EATON CORPORATION  (US) 

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm cho gậy đánh gôn. 

 

 
(210) 4-2018-27171 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No.188, Section 3, Wanjiali Middle 
Road, Yuhua District, Changsha, Hunan, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin dùng cho thuốc lá điện tử; pin dùng cho dụng cụ đốt nóng thuốc lá điện tử; 

thiết bị sạc cho thuốc lá điện tử; thiết bị sạc dùng pin cho dụng cụ đốt nóng thuốc lá điện 
tử; thiết bị sạc dạng usb cho thuốc lá điện tử; thiết bị sạc dạng usb cho dụng cụ đốt nóng 
thuốc lá điện tử; thiết bị sạc dùng cho thuốc lá điện tử được dùng trong xe ô tô; thiết bị 
sạc dùng cho dụng cụ đốt nóng thuốc lá được dùng trong xe ô tô; thiết bị sạc dùng cho 
thuốc lá điện tử và dụng cụ đốt nóng thuốc lá; nhãn điện tử cho hàng hóa; chất bán dẫn; 
dây dẫn điện; sợi quang học [sợi dẫn tia sáng], thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy đếm; 
máy nghe nhạc cầm tay; mạch tích hợp; thiết bị chưng cất cho mục đích khoa học; pin 
mặt trời.  
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(210) 4-2018-27179 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống được qua mạng máy tính toàn 
cầu và thiết bị không dây; chương trình trò chơi video có thể tải xuống được; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; chương trình máy vi 
tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm tự học cho máy  [chương trình máy 
tính ghi sẵn]. 

 

 
(210) 4-2018-27191 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 19.7.1; 3.7.17; 25.1.6; A1.1.9; A1.1.5; 

2.9.1 
(591) Hồng, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 

trắng, xám, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 16 Cộng  (VN) 
129/26P Nguyễn Trãi, phường 02, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng. 
 

Nhóm 09: Kính áp tròng; hộp đựng kính áp tròng. 
 

 
(210) 4-2018-27195 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống 
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được, thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-27196 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN DIANMAO 

TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  
(CN) 
25-26/F, Zhongjian Steel Structure 
Building, No. 3331 Zhongxin Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang 

web; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển 
phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ 
dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-27198 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) SHENZHEN YIBOYI INDUSTRY CO., 

LTD.  (CN) 
4/F, Jinshan Industry Park, No. 375, 
Road 107, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; tai nghe trong (nhét trong tai); cáp usb (thiết bị lưu trữ dữ 
liệu); pin điện có thể sạc lại; micrô; pin điện; thiết bị sạc pin. 

 

 
(210) 4-2018-27199 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Bành Hoàng Lâm   (VN) 

378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé. 
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(210) 4-2018-27223 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.9.14; A2.9.15 
(731) JUNKFOOD CLOTHING LLC  (US) 

10711 Walker Street, Cypress, CA 
90630, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-27224 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 2.9.1 
(731) JUNKFOOD CLOTHING LLC  (US) 

10711 Walker Street, Cypress, CA 
90630, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-27225 (220) 13.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) JUNKFOOD CLOTHING LLC  (US) 

10711 Walker Street, Cypress, CA 
90630, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2018-27233 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; A5.5.22; 5.5.19 
(591) Trắng, cam nhạt, cam đậm, đỏ, xanh lá 

cây, xanh đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 

Nghĩa   (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hà, thành phố 
Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 30: Chả chay; giò chay làm từ bột. 
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(210) 4-2018-27249 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Hộ kinh doanh Nam Xinh  (VN) 

C16/6 tổ 222, ấp 4B, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Tấm phủ dùng để che bảng điều khiển ô tô (sản phẩm chuyên dụng dùng cho 
xe ô tô).  

 

 
(210) 4-2018-27257 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 25.5.3; 26.15.15 
(591) Xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ XTEK  (VN) 
Số 55 đường T8, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm ứng dụng (dành cho điện thoại di động); tư vấn thiết kế đồ họa. 

 

 
(210) 4-2018-27283 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Ri Ta Võ  (VN) 

327 xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 19: Gạch lát tường; miếng lát sàn bằng gỗ; miếng lát sàn không bằng kim loại; 
miếng lát sàn làm từ cao su và hợp chất phi kim dùng trong nhà và ngoài trời; các miếng 
lát sàn làm từ đất sét, thủy tinh, thạch cao, gôm hay đất nung; gạch; gạch nung; gạch 
nung dùng cho lò sưởi; gạch bán chịu nhiệt, không phải là kim loại; gạch chịu lửa; gạch 
lát sàn, không làm bằng kim loại, dùng cho mục đích xây dựng; sàn nhà, không làm bằng 
kim loại; sàn gỗ; ván gỗ lát sàn; vật liệu xây dựng, cụ thể đất làm gạch được sử dụng để 
làm gạch; tranh khảm thủy tinh dùng cho các công trình xây dựng; gạch khảm nghệ thuật 
làm từ đá cẩm thạch; bức khảm bằng đá tự nhiên và gạch đá dựng trong xây dựng; bể bơi 
(cấu kiện, không bằng kim loại). 

 

Nhóm 20: Tủ; bàn; ghế; giường; tủ bếp; ghế dài. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; chất thay thế cà phê; bột mì; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ngũ cốc dùng để ăn sáng, đồ ăn nhẹ 
hoặc nguyên liệu để chế biến các thực phẩm khác; bánh kẹo được làm từ đường; bánh 
kẹo, cụ thể kẹo viên; kem ăn (kem lạnh); mật ong; nước mật đường; bột nở; muối; dấm; 
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nước sốt thịt quay; đồ gia vị, cụ thể là dầu hào; gia vị dùng cho thực phẩm; gia vị: cụ thể 
là nước sốt hạt tiêu; tương đậu nành; ớt ngọt dùng làm gia vị; sữa chua đông lạnh; kem 
trái cây. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán các sản phẩm: quần áo, váy, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
thời trang, da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác bao gồm: sofa, ghế phòng ăn, ghế bành, ghế để chân, gối, thảm, giường, kệ 
bàn, da động vật, da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, phương 
tiện vận tải, phụ tùng xe ôtô, xăng dầu, hàng kim khí điện máy, bao gồm: tủ lạnh, máy 
giặt, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy lạnh, bàn ủi, lò vi sóng, quạt máy, bếp ga, bếp 
điện, nông sản thực phẩm, hàng trang trí nội thất, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, máy 
móc thiết bị công nghiệp, cụ thể: máy cắt, máy tiện, máy bơm keo, máy khoan, máy bào, 
cẩu cầu trục, máy chà nhám, máy phát điện, cân điện tử, máy chấm công, máy hủy tài 
liệu, máy cưa vòng, nông ngư cơ, hàng gia dụng, cụ thể: dao, muỗng, nĩa, ly, chén, đĩa, 
giấy vệ sinh, nước lau nhà, nước rửa chén, chổi, ky hốt rác, cây lau nhà, hàng may mặc 
thời trang, mỹ phẩm, cà phê, thuốc lá điếu, thiết bị xây dựng, xe chuyên dụng, xe gắn 
máy, phụ tùng; trưng bày, giới thiệu thiết bị vệ sinh cao cấp. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê; dịch vụ khách sạn; khu 
nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-27303 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 19.7.1; A1.1.10 
(591) Hồng, trắng, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bay Lên Việt 
Nam  (VN) 
Số 8 ngõ 133 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-27345 (220) 14.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; A26.11.7 
(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sách Văn Uyển  
(VN) 
33A/29 Phước Long, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm các loại; quản lý quá trình đặt 
hàng; phân tích giá cả thị trường; dịch vụ đặt mua báo (cho người khác); giới thiệu sản 
phẩm.  
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(210) 4-2018-27382 (220) 14.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.9.1; 5.7.3; 26.1.2 
(731) HSU, JUI-HUNG  (TW) 

7F.-1, No.159, Sec. 3, Henan Rd., Situn 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-27425 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.2; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.2; 26.5.1; 

26.13.1 
(591) Hồng, xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Tuyết Vân  (VN) 
128a Bà Triệu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu)  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2018-27449 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.17; A5.5.20; A5.5.21; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
lạnh Nam Phú Thái   (VN) 
LK Lô 6C, SN 33, KĐT mới Mỗ Lao, 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2018-27462 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xám, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH H&H CAPITAL  
(VN) 
67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin giáo dục, tổ 
chức triển lãm cho mục đích văn hoá giáo dục. 

 

(210) 4-2018-27463 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế Viễn 
Tín   (VN) 
392 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 09: Camera dùng để giám sát; thiết bị báo động; thiết bị báo hiệu chống trộm; tủ 
điều khiển của nhà thông minh, thiết bị kiểm soát ra vào; chuông cửa màn hình, công tắc 
điện; ổ cắm điện; tủ phân phối điện (bảng điều khiển điện). 

 

Nhóm 11: Đèn đi ốt phát quang (led). 
 
 

(210) 4-2018-27485 (220) 15.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.22; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng và đen. 
(731) QADER'S BROTHERS COMPANY 

FOR TRADING AND INVESTMENT  
(YE) 
Sana a –Yemen - Khawlan St., 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz và đồ uống không có cồn 
khác; nước trái cây (không có cồn) và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm của nó 
dùng cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2018-27488 (220) 15.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MAISON VILLEVERT  (FR) 

Villevert F-16100 Merpins, France 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu branđi trái cây trong suốt, không màu (eaux-de-vie) 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, phổ biến tài liệu 
quảng cáo [tờ rơi quảng cáo, tờ rao hàng, ấn phẩm, hàng mẫu],  tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức và thực hiện hội chợ, sự kiện và triển lãm 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ bán lẻ rượu branđi trái cây 
trong suốt, không màu (eaux-de-vie); trưng bày và giới thiệu rượu branđi trái cây trong 
suốt, không màu (eaux-de-vie); thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng liên 
quan đến rượu branđi trái cây trong suốt, không màu (eaux-de-vie). 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, hội nghị, đại hội; tổ 
chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá. 

 

 
(210) 4-2018-27583 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Thắng 
Đại Phát  (VN) 
Số 58/14/60 đường số 4, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, xịt dưỡng, tinh dầu, kem ủ tóc, sữa tắm, mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-27588 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, nâu. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Bimo Food  (VN) 
Số 7J đường DD12, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; tinh bột cho thực phẩm; bột trà xanh. 
 

Nhóm 32: Bột dùng để pha nước, hoà tan giải khát cụ thể là: bột diếp cá, bột tảo, bột rau 
má, bột chùm ngây, bột tía tô. 

 

Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh bột dùng dÓ pha nước, hoà tan giải khát cụ thể là: bột 
diếp cá, bột tao, bột rau má, bột chùm ngây, bột trà xanh, bột tía tô, đồ gia vị, tinh bột cho 
thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27615 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) DOLCE INTERNATIONAL 

HOLDINGS, INC.  (US) 
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 
07054 USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (kết hợp giữa căn hộ và khách 
sạn), dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô và dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời cho người khác 

 

 
(210) 4-2018-27616 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) DOLCE INTERNATIONAL 

HOLDINGS, INC.  (US) 
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 
07054 USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn (kết hợp giữa căn hộ và khách 

sạn), dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô và dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời cho người khác 

 

 
(210) 4-2018-27620 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH RADIANCE  (VN) 

Số 8, Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thủy hải sản (sơ chế), rau, củ, quả (đóng gói 

đông lạnh); sữa; sữa chua, pho mai.   
 

Nhóm 30: Cà phê; trà, ca cao; bánh kẹo, kem lạnh, sô cô la.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi, hải sản (tươi sống); rau tươi, cây giống, hoa tươi, hạt giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, nữ trang, sách, báo, tạp chí, túi xách, sổ tay tập (vở), giấy, 
bút (viết), ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví), quần, áo, váy, giày, dép, mũ (nón), dây thắt 
lưng, vải, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trái, bóng đá âm thanh và hình ánh, đèn và bộ 
đèn điện, đèn ngủ, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, lò nước bằng điện, bếp ga, lò vi 
sóng, giương, tủ, bàn ghế, thịt, trứng, hải sản chế biến và hải sản tươi sống (tôm, cua, cá 
mực, bạch tuộc, ốc), sữa, sữa chua, pho mai, cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh, hoa 
quả tươi, rau tươi, cây giống, hạt giống, bia, nước giải khát có ga và không ga, nước uống 
đóng chai, nước ép hoa quả, nước khoáng, rượu, tư vấn quản lý nhân sự, tư vấn chiến lược 
truyền thông quan hệ công chúng, tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn 
nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức, điều hành, quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường, đấu giá bất động sản, quảng cáo; môi giới, xúc tiến thương mại; tổ chức các cuộc 
triển lãm giới thiệu hàng hóa để bán hàng.     

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; thu đổi ngoại tệ, quản lý điều hành kinh doanh bất 
động sản; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; cho thuê ki - ốt (cửa hàng); cho thuê chỗ ở ngắn hạn.     
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Nhóm 37: Xây dựng (công trình dân dụng và công trình công nghiệp); sửa chữa (nhà 
xưởng, xe cộ, máy móc thiết bị trong nhà, xưởng); lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng 
bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh), san lấp mặt bằng.   

 

Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy); điều hành tour du lịch, dịch vụ kê khai thủ tục hải quan; dịch vụ đóng 
gói hàng hóa.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bao gồm: tổ chức biểu diễn ca nhạc, tổ chức sự kiện (âm nhạc, 
văn hoá, ẩm thực); đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ, cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí 
tại công viên; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày), dịch 
vụ vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ quay 
phim.   

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy 
tính; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp, thiết kế trang trí nội thất, tư vấn 
phần mềm và tư vấn hệ thống máy tính; các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên 
cứu, thiết kế có liên quan đến chúng, các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn; nhà nghỉ, quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn từ nhà hàng, quán cà phê.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc bãi có; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ mát-xa.     

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2018-27621 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH LUMINANCE  (VN)

37 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm (không còn sống); thủy hải sản (sơ chế); rau, củ, quả (đóng gói 
đông lạnh); sữa, sữa chua, pho mai.  

 

Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao, bánh kẹo; kem lạnh; sô cô la.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi, hải sản (tươi sống); rau tươi, cây giống, hoa tươi, hạt giống.  
 

Nhóm 32: Bia, nước giải khát (có ga và không ga), nước uống đóng chai, nước ép hoa 
quả, nước khoáng, nước trái cây lên men (không có cồn). 

 

Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, nữ trang, sách, báo, tạp chí, túi xách, sổ tay tập (vở), giấy, 
bút (viết), ba lô, cặp xách, va li, bóp (ví), quần, áo, váy, giày, dép, mũ (nón), dây thắt 
lưng, vái, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải, bóng đá âm thanh và hình ảnh, đèn và bộ 
đèn điện, đèn ngủ, bếp điện, ấm đun nước bằng điện, lò nước bằng điện, bếp ga, lò vi 
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sóng, giương, tủ, bàn ghế, thịt, trứng, hải sản chế biến và hải sản tươi sống (tôm, cua, cá 
mực, bạch tuộc, ốc), sữa, sữa chua, pho mai, cà phê, trà, ca cao, bánh, kẹo, kem lạnh, hoa 
quả tươi, rau tươi, cây giống, hạt giống, bia, nước giải khát có ga và không ga, nước uống 
đóng chai, nước ép hoa quả, nước khoáng, rượu, tư vấn quản lý nhân sự, tư vấn chiến lược 
truyền thông quan hệ công chúng, tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn 
nghiệp vụ thương mại, tư vấn tổ chức, điều hành, quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường, đấu giá bất động sản, quảng cáo; môi giới, xúc tiến thương mại; tổ chức các cuộc 
triển lãm giới thiệu hàng hóa để bán hàng.     

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; thu đổi ngoại tệ, quản lý điều hành kinh doanh bất 
động sản; cho thuê chỗ ở ngắn hạn; cho thuê ki - ốt (cửa hàng); cho thuê chỗ ở ngắn hạn.      

 

Nhóm 37: Xây dựng (công trình dân dụng và công trình công nghiệp); sửa chữa (nhà 
xưởng, xe cộ, máy móc thiết bị trong nhà, xưởng); lắp đặt các thiết bị trong nhà, xưởng 
bao gồm (thiết bị điện, điện tử, điện lạnh), san lấp mặt bằng.   
 

Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (máy bay, 
tàu hỏa, tàu thủy); điều hành tour du lịch, dịch vụ kê khai thủ tục hải quan; dịch vụ đóng 
gói hàng hóa.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bao gồm: tổ chức biểu diễn ca nhạc, tổ chức sự kiện (âm nhạc, 
văn hoá, ẩm thực); đào tạo nghề; đào tạo ngoại ngữ, cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí 
tại công viên; cung cấp các tiện nghi bảo tàng (dùng cho việc giới thiệu, trưng bày), dịch 
vụ vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ quay 
phim.   

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy 
tính; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp, thiết kế trang trí nội thất, tư vấn 
phần mềm và tư vấn hệ thống máy tính; các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên 
cứu, thiết kế có liên quan đến chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ, quán ăn nhanh; dịch vụ cung cấp thức 
ăn từ nhà hàng, quán cà phê.    

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ làm vườn; chăm sóc bãi cỏ; thiết kế 
cảnh quan vườn hoa và công viên, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ mát-xa.     

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân. 

 

 
(210) 4-2018-27643 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.9.14; 5.5.19; A5.5.21; A5.1.5; 

A5.1.16; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Đông 
Mai  (VN) 
Xóm Hà Đông - Đông Mai, xã Khánh 
Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
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(511)   Nhóm 31: Quả bí xanh tươi.  
 

 
(210) 4-2018-27645 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đen, xanh, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Thảng   (VN) 
Phố Trại Lộc, phường Nam Bình, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Nhà làm bằng gỗ (cấu kiện phi kim loại có thể di chuyển). 

 

 
(210) 4-2018-27646 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.7; A3.4.24; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp Cúc 
Phương   (VN) 
Thôn Nga 2, xã Cúc Phương, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi dùng làm thực phẩm chức năng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-27669 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 1.15.23; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, tím, xanh tím than, trắng. 
(731) Nguyễn Lê Trang   (VN) 

Căn 12, tầng 29, nhà P07, khu đô thi 
Vinhomes Timescity - Park Hill, số 25 
ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Rèm bằng tre; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí, mành che cửa sổ trong nhà 
bằng vải dệt; mành che trong nhà có dát những thanh gỗ mỏng; mành làm từ những thanh 
gỗ kết lại. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; rèm cửa dạng lưới; rèm 
tắm bằng vải hoặc nhựa. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại mành, rèm.  
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(210) 4-2018-27727 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(731) FOOD THINK CO.,LTD  (KR) 

4flr. 55-19 mia-dong, gangbuk-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê tự phục 
vụ; nhà hàng phục vụ cà phê, bánh ngọt, bữa ăn nhẹ. 

 

 
(210) 4-2018-27759 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.1.18; 2.1.30; 24.9.1; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đen, đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Tràng Tiền  
(VN) 
Số 1, tổ 9 khu tập thể Thiết bị vật tư nông 
sản, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2018-27760 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH thương mại Hải 

Vân  (VN) 
Số 18, ngõ 71 Nguyễn Thị Định, tổ 9, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ôtô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp cụ thể như: máy cắt laser công nghiệp, máy làm 
lạnh, máy hút khí, máy hàn, máy khắc laser, nguồn laser, bàn xoay, máy nâng vận 
chuyển, máy trộn bê tông, máy phun vữa, quạt gió công nghiệp; bán buôn máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm; bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 
phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh, quảng cáo; cho thuê 
máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác cụ thể: cho thuê máy móc, thiết bị và đồ 
dùng hữu hình khác (bao gồm cho thuê máy và thiết bị văn phòng); nghiên cứu thị trường 
và thăm dò dư luận; đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản) cụ thể là: đại lý 
quảng cáo (bao gồm đại lý quảng cáo, đại lý thông tin thương mại); dịch vụ hỗ trợ liên 
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quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (bao gồm dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính) cụ thể như: quảng cáo các tour du lịch, quảng cáo các đợt khuyến mại du 
lịch hoặc vé máy bay hoặc phòng khách sạn, quảng cáo về các tour du lịch thông qua các 
bài viết về kinh nghiệm và trải nghiệm du lịch. 

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp, dịch vụ san lấp mặt bằng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay, xe khách, xe lửa.   

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính, tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; hoạt 
động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ liên quan đến máy vi tính cụ thể là nghiên 
cứu và triển khai cho người khác; cho thuê sản phẩm vô hình phi tài chính cụ thể là cho 
thuê phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn (dịch vụ cung cấp nơi ăn, chốn ở tạm thời).  

 

 
(210) 4-2018-27766 (220) 16.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Nâu đỏ thẫm, nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư bất 
động sản Phúc Điền  (VN) 
20/7 Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý dự 
án (bất động sản).  

 

Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng; tư vấn kỹ thuật các công trình xây dựng; tư vấn 
về thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; nghiên cứu tính khả thi của dự án bất 
động sản.  

 

 
(210) 4-2018-27782 (220) 16.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HUI LAU SHAN FOOD 

MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED  (HK) 
Room 605-610 on 6/f and 3/f fu wah 
industrial building, 17 hi yip street, yuen 
long, n.t., hong kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; tư vấn quản lý nhân sự; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quản lý kinh doanh của khách sạn.   

 

 
(210) 4-2018-27801 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xám, vàng, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngọc Minh 
Việt  (VN) 
Số 170 Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ gia dụng (nồi cơm điện, xoong, chảo, bàn là, nồi áp xuất, ấm đun 
nước điện); bán buôn các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm (vở, bút, ghim giấy, kẹp 
giấy); buôn bán quần áo thời trang; buôn bán mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-27811 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 16.3.13; 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Vũ Hoàng Tú  (VN) 
29/10 Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng cáo trên truyền hình; truyền bá các thông báo quảng cáo cho khách hàng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất phim video; sản xuất nhạc; ghi băng hình, dịch vụ 
trường quay; dịch vụ phòng thu âm.  

 

 
(210) 4-2018-27867 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Cộng Đồng Môi 

Giới  (VN) 
R4-93 đường Hưng Gia 4, khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn bất động sản, mua bán bất 
động sản, đại lý bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin bất động sản lên mạng internet. 
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(210) 4-2018-27922 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.16; 4.5.1; 5.3.16; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng.  

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Fujiwon   (VN) 
Số nhà 36A, ngách 150, ngõ Xã Đàn 2, 

phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng; xà 

phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; chế phẩm đánh răng.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; dược phẩm; dung dịch vệ sinh; 

thực phẩm ăn kiêng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế.  
 

 
(210) 4-2018-27934 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A2.1.23; 2.7.2; A26.11.12; A19.13.21; 

25.5.25 

(591) Da cam, xanh lam, trắng, ghi. 

(731) PHARMATON AG   (CH) 

Hochbergerstrasse 60 B, 4057 Basel, 

Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung 

cho thực phẩm chứa vitamin, khoáng chất và vi lượng riêng hoặc kết hợp với chiết xuất 

thực vật, axit béo, axit amino và vi khuẩn có lợi cho đường ruột (probiotics).  
 

 
(210) 4-2018-27935 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15 

(591) Da cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khắc Long   (VN) 
34 Đinh Tiên Hoàng, phường Thác Mơ, 

thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh 

răng. 
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(210) 4-2018-27966 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5 
(731) SCOTT TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

4700 Exchange Court, Suite 300, Boca 
Raton, Florida, 33431 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 07: Hệ thống máy nén.  
 

Nhóm 09: Thiết bị an toàn chữa cháy và phòng cháy; thiết bị tự cứu hộ; thiết bị thở bảo vệ 
không dùng cho hô hấp nhân tạo; thiết bị thở độc lập; hệ thống được thiết kế để đo và 
phân tích không khí để thở; xilanh chứa khí thở (thiết bị thở không dùng cho hô hấp nhân 
tạo); dây an toàn và đai an toàn; máy chụp ảnh nhiệt; máy ảnh/quay phim hồng ngoại; 
mặt nạ bảo vệ mặt không dùng cho mục đích y tế; mặt nạ để thở (không dùng cho hô hấp 
nhân tạo); thiết bị truyền thông; quần áo bảo hộ dùng cho lính cứu hỏa, công nhân công 
nghiệp, phản ứng viên/nhân viên cứu hộ và quân nhân; thiết bị sạc điện văn phòng và di 
động; giá đỡ xi lanh không khí; hệ thống định vị nhân sự; hệ thống an toàn cảnh báo cá 
nhân; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; thiết bị cung cấp khí thở (không dùng cho hô 
hấp nhân tạo); mặt nạ hô hấp (không dùng cho hô hấp nhân tạo); bộ lọc cho mặt nạ hô 
hấp (không dùng cho hô hấp nhân tạo) và mặt nạ bảo vệ mặt (không dùng cho mục đích y 
tế); mặt nạ chống hơi độ/khí ga; máy báo (phát hiện) khí ga cầm tay và cố định; máy báo 
(phát hiện) lửa cầm tay và cố định; quần áo bảo hộ và đồ đội đầu bảo hộ; thiết bị thở cho 
hàng không (không dùng cho hô hấp nhân tạo); thiết bị làm sạch khí thở (không dùng cho 
hô hấp nhân tạo); thiết bị bảo vệ thính giác; thiết bị bảo vệ thị giác công nghiệp; phần 
cứng mạng viễn thông và mạng dữ liệu; hệ thống quản lý và theo dõi tài sản; phần mềm 
quản lý lựa chọn khí ga và bộ lọc; xe đẩy bình chứa khí; tất cả các sản phẩm trên không 
dùng cho các hoạt động thể dục hoặc thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-27980 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần Lavi Holding  

(VN) 
261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến rau củ quả như: rau củ quả sấy khô, sấy dẻo, đông lạnh; 
rau củ quả đã nấu chín; rau củ quả đã được bảo quản; rau củ quả được đóng hộp. 

 
Nhóm 32: Nước trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; 
nước quả cô đặc [không có cồn]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước sinh tố.  
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(210) 4-2018-27981 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty cổ phần Lavi Holding  

(VN) 
261 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; 
nước quả cô đặc [không có cồn]; nước hoa quả ướp lạnh [đồ uống]; nước sinh tố.  

 
 

(210) 4-2018-27988 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 4.5.3; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh lá cây, 

trắng, xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dược phẩm Gia Phú Khang  
(VN) 
Số 22, ngách 121/3/10, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-28004 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; 1.15.15; 26.7.25; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Vietnano   (VN) 
61 Lê Đình Thám, phường Trường An, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 07: Máy xử lý nước thải; máy xử lý khí thải.  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ tư vấn và xử lý nước, nước thải; tư vấn, xử lý ô nhiễm không khí.  
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(210) 4-2018-28005 (220) 17.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 5.9.6; 1.13.1; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, nâu, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Vietnano  (VN) 
61 Lê Đình Thám, phường Trường An, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 05: Tỏi đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Tỏi đã qua chế biến dùng làm thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-28020 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NPFOOD Việt 
Nam  (VN) 
907 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát.  
 
 

(210) 4-2018-28025 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
Chiếu sáng Hà Nội  (VN) 
Số 35, ngõ 322, Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng bóng đèn led, đèn sưởi nóng mùa đông, ấm siêu tốc, nồi 
cơm điện nấu nướng, quạt làm lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-28028 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; 25.5.2 
(731) Công ty cổ phần Nhan Sắc 

Việt Nam  (VN) 
Số 47, ngách 14, ngõ 559 đường Kim 
Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-28112 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87803849 20.02.2018 US 

(731) SPIRALEDGE, INC.  (US) 
1919 S. Bascom Avenue, Suite 300, 
Campbell, California 95008, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý kinh doanh để 
tiến hành bán hàng trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo, quảng bá và tiếp thị cho người 
khác thông qua các chiến dịch gửi thư điện tử cho nhiều người cùng một lúc.  

 

Nhóm 42: Cung cấp trang web có phần mềm không thể tải xuống được dùng để quản lý 
và lập kế hoạch cho trang trại; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] dùng để quản 
lý và lập kế hoạch cho trang trại; thiết kế và phát triến trang web cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-28113 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87803862 20.02.2018 US 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A5.3.13; A5.5.20 
(731) SPIRALEDGE, INC.   (US) 

1919 S- Bascom Avenue, Suite 300, 
Campbell, California 95008, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 
dịch vụ; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quản lý kinh doanh để 
tiến hành bán hàng trên mạng internet; dịch vụ quảng cáo, quảng bá và tiếp thị cho người 
khác thông qua các chiến dịch gửi thư điện tử cho nhiều người cùng một lúc.  

 

Nhóm 42: Cung cấp trang web có phần mềm không thể tải xuống được dùng đề quản lý 
và lập kế hoạch cho trang trại; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS] dùng để quản 
lý và lập kế hoạch cho trang trại; thiết kế và phát triển trang web cho người khác.  

 
 

(210) 4-2018-28138 (220) 20.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BRANDS INFINITE (PTY) LTD   (ZA) 

37 Visagie Street, Cnr Potgieter Street, 
Pretoria, 0002, South Africa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ và bánh xe cộ.  
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(210) 4-2018-28203 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6 
(591) Xanh lục, xanh lục đậm, đỏ, da cam, trắng.
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lân Tuyển  (VN) 
Xóm 3, tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm, 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ (tất cả các loại thuốc này chỉ dùng trong nông nghiệp). 

 

 
(210) 4-2018-28220 (220) 21.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Bá Trình  (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 17: Khớp nối ống nước bằng nhựa cứng.  
 

 
(210) 4-2018-28222 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.17.12 
(591) Trắng, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cổ phần Iric  (VN) 

Số 22 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống 
cho khách du lịch; mua bán nông sản, thực phẩm tươi sống và chế biến, mua bán bia, 
rượu, mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước; mua bán vật tư ngành in bao bì đóng gói 
thực phẩm, môi giới thương mại.  

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá và cho thuê bất động sản, đầu tư xây dựng cơ 
sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị, ủy thác đầu tư; tư vấn tài 
chính. 

 

Nhóm 39: Du lịch và bao gồm các dịch vụ cụ thể như sau du lịch lữ hành nội địa, vận tải 
hành khách bằng đường bộ và đường thủy.  
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do 
nhà hàng thực hiện), dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-28239 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần MEKONG - 

NTO  (VN) 
1870/3G khu phố 3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân và đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; thiết bị trò chơi; phụ kiện cho trò chơi cụ thể là găng tay 
bắt bóng cho người chơi bóng chày; đai lưng dùng cho môn cử tạ; đồ chơi cụ thể là búp 
bê; quần áo búp bê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ nghiên cứu kinh doanh liên quan tới các sản phẩm quần áo và dụng cụ 
thể thao; quảng cáo và thông tin thương mại và quản lý thương mại cho các sản phẩm 
quần áo và dụng cụ thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-28240 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Xanh dương, xám, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Bảo Khang  (VN) 
Số nhà 80, tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng chứa đông 

trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo. 
 

 
(210) 4-2018-28295 (220) 21.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 24.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH CILAW  (VN)
Lầu 1, 36 Trịnh Hoài Đức, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ tham gia tố tụng tại toà án nhân dân các cấp, 
các dịch vụ pháp lý khác theo qui định của pháp luật thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-28363 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Nhật Nam  
(VN) 
119 TL16 khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
ví đựng danh thiếp; ví lưới có dây xích đeo; túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; vali; vali xách tay; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ví bỏ túi. 

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-28364 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Nhật Nam  
(VN) 
119 TL16 khu phố 3C, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
ví đựng danh thiếp; ví lưới có dây xích đeo; túi xách tay; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; vali; vali xách tay; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm 
[chưa có đồ bên trong]; ví bỏ túi.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-28410 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 20.5.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH L.C.S  (VN) 

102A Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm hóa đơn điện tử; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể 

tải về; đĩa từ; đĩa quang.  

 

Nhóm 35: Kế toán; lập bản thanh toán; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân 

thiết; quản lý quá trình đặt hàng, quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo; hỗ trợ 

quản lý kinh doanh; dịch vụ đánh giá kinh doanh; kiểm toán doanh nghiệp; dịch vụ của 

chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; biên 

tập số liệu thống kê; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hóa thông tin 

vào cơ sở dữ liệu máy tính; phân tích giá thành; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho 

người khác; kiểm toán tài chính; thông tin kinh doanh; marketing, dịch vụ so sánh giá cả; 

xử lý văn bản; quan hệ công chúng.  

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán (tài chính); tư vấn 

tài chính; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; thông tin về tài chính; dịch vụ tài 

chính; trả góp; cung cấp thông tin tài chính qua một trang web; bảo đảm tài chính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; thông tin liên 

lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc bằng 

mạng cáp quang; gửi tin nhắn; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu; cung cấp các kênh 

viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; liên lạc bằng điện thoại; truyền tập tin số; truyền 

thư điện tử; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy tính; dịch vụ hộp thư thoại.     

 

Nhóm 42: Dịch vụ sao chép chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 

dịch vụ tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế hệ thống máy tính; bảo 

dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ bảo vệ máy tính không bị nhiễm vi rút; dịch vụ khôi 

phục dữ liệu máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ cho thuê 

phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê trang web.  
 

 
(210) 4-2018-28414 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.19; 26.1.1; 2.9.14; A26.11.12 

(591) Xanh lá cây, đỏ, tím, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh vườn lan 
KhaLy   (VN) 
Tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; đất mùn dùng đề trồng cây.  

 

Nhóm 31: Hoa tươi. 
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(210) 4-2018-28418 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A25.7.2; A7.1.11 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, xanh lơ, đỏ, vàng, cam, hồng, 

tím, đen, trắng. 

(731) Lê Hoàng Sâm  (VN) 
Số 34, ngõ 97 Triều Khúc, phường 

Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: hàng lương thực, thực phẩm 

(bánh kẹo, đường, sữa, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm đông lạnh), các loại 

nông sản (gạo, đỗ, chè, cà phê), quả tươi, rau củ tươi, hoa tươi, thực phẩm đã qua chế 

biến, đồ uống các loại rượu, bia, cà phê, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước 

khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây, xi rô dùng cho đồ uống có cồn, thực phẩm 

chức năng, mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ 

dùng trang điểm), hóa mỹ phẩm (kem đánh răng, nước súc miệng) nước tay rửa, chế 

phẩm khử mùi, chất tấy rửa, xà phòng, dầu gội, sữa tắm), quần áo, giầy dép, vali, túi xách, 

ví, cà vạt, mũ nón, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, chăn ga gối đệm, 

rèm cửa, thảm yoga, phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, thiết bị điều hòa không khí, hệ 

thống và thiểt bị vệ sinh, tủ lạnh, tivi, điện thoại, máy tính, máy tính xách tay, thiết bị dạy 

học, xe ô tô, xe máy, xe đạp, máy lọc nước, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm, sứ, 

thủy tinh đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập và đồ dùng văn 

phòng phẩm (kéo, giấy, ghim, hột bút, viết, tập vở, sách); quảng cáo; dịch vụ trung gian 

thương mại. 
 

 
(210) 4-2018-28419 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A24.15.7 

(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, đen. 

(731) Công ty cổ phần Đại Phúc 
Complex  (VN) 
Số 45 phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn chống gỉ; chất kết dính dùng cho sơn; vôi quét tường; vữa 

thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn). 
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(210) 4-2018-28433 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.9; 7.3.11; 26.3.2; 6.1.2 

(731) G2000 (APPAREL) LIMITED   (HK) 

Penthouse, Wyler Centre II, 200 Tai Lin 

Pai Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi bằng da; túi đeo lưng; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; bao nhỏ 

bằng da; ví bỏ túi; túi đựng giày; túi hành lý; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho 

người leo núi; ví đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; da bóng; dây đeo vai bằng da; dây 

buộc bằng da dùng để buộc chó; vòng cổ cho súc vật; roi bằng da thuộc; vải lót yên bằng 

da dùng cho ngựa, khung yên bằng da; roi da; vải lót yên dùng cho ngựa; khung yên; 

miếng đệm dùng cho yên ngựa; dây đai xung quanh đầu ngựa; bộ yên cương và yên 

cương được làm bằng da; da động vật, hòm [hành lý]; va li; túi du lịch; ô; lọng; gậy 

chống; túi xách tay; túi dùng vào buổi tối; ví; túi xách dùng cho phụ nữ; cặp xách; ví đựng 

danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cặp tài liệu; ví tiền; cặp da; 

túi dết; túi mua hàng; túi xách học sinh; túi xách đi chợ; túi thể thao.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và mũ nón; áo lót, quần ống túm, áo lá (mặc trong, không 

tay), áo choàng ngắn, bộ quần lót áo may liền, áo nịt ngực; áo khoác ngoài của phụ nữ 

(mặc ở nhà khi trang sức, sau khi tắm); khăn choàng bằng lông thú, đai lưng, găng tay 

(quần áo), quần xi líp, áo len, áo may liền quần, quần áo đan, cà vạt, áo bành tô, áo 

choàng phụ nữ, áo len chui đầu, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, áo choàng tắm, khăn 

choàng cổ; khăn choàng; miếng đệm ở nách áo; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (mặc ra 

ngoài quần áo để khỏi bẩn); bít tất ngắn cổ; bộ đồng phục thể thao; áo khoác ấm; bộ quần 

áo com lê; bộ quần áo bơi; đai quần; quần; quần đùi; quần áo lót; quần áo đồng phục; 

mạng che mặt (quần áo); áo gi-lê; tất quần; quần soóc; váy đầm; áo choàng; áo mưa; áo 

choàng chắn gió; áo khoác ngoài; áo bờ-lu; quần jeans; áo len đan (có hoặc không tay); 

bộ quần áo thể thao; váy ngủ; bộ đồ thể thao; quần lót; dây nịt móc tất ngắn (dây chun để 

kéo giữ bít tất); áo coocxê ngoài; váy trong lửng; găng tay hở ngón; cổ tay áo (quần áo); 

cạp (quần áo); nơ cài cổ áo; khăn choàng vai (phụ nữ); thắt lưng (quần áo); tất dài; bộ áo 

tắm hai mảnh; quần lót bó sát; quần tắm; quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; quần áo 

vải lanh; quần áo ngoài; quần dài; áo len dài tay. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ và phân phối, dịch vụ bán hàng tại nhà qua máy 

tính hoặc/và các phương tiện điện tử liên quan tới việc bán các sản phẩm quần áo, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, ô, thắt lưng các loại, túi các loại và được làm bằng các loại vật liệu, đồ 

làm bằng da và giả da, đồ trang sức và đồ trang trí, các phụ kiện thời trang, đồng hồ và 

dụng cụ bấm giờ, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ xúc 

tiến bán hàng; tổ chức triển lãm thương mại; dịch vụ đại lý phân phát các mẫu/tài liệu 

quảng cáo; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; tư vấn quản lý kinh 

doanh, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cho người khác. 
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(210) 4-2018-28434 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.9; 26.3.2; 7.3.11; 6.1.2 

(731) G2000 (APPAREL) LIMITED   (HK) 

Penthouse, Wyler Centre II, 200 Tai Lin 

Pai Road, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; túi bằng da; túi đeo lưng; ba lô; túi đeo ngang thắt lưng; bao nhỏ 

bằng da; ví bỏ túi; túi đựng giày; túi hành lý; túi dùng cho người cắm trại; túi dùng cho 

người leo núi; ví đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; da bóng; dây đeo vai bằng da; dây 

buộc bằng da dùng để buộc chó; vòng cổ cho súc vật; roi bằng da thuộc; vải lót yên bằng 

da dùng cho ngựa, khung yên bằng da; roi da; vải lót yên dùng cho ngựa; khung yên; 

miếng đệm dùng cho yên ngựa; dây đai xung quanh đầu ngựa; bộ yên cương và yên 

cương được làm bằng da; da động vật, hòm [hành lý]; va li; túi du lịch; ô; lọng; gậy 

chống; túi xách tay; túi dùng vào buổi tối; ví; túi xách dùng cho phụ nữ; cặp xách; ví đựng 

danh thiếp; ví đựng đồ trang điểm (không chứa đồ bên trong); cặp tài liệu; ví tiền; cặp da; 

túi dết; túi mua hàng; túi xách học sinh; túi xách đi chợ; túi thể thao.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và mũ nón; áo lót, quần ống túm, áo lá (mặc trong, không 

tay), áo choàng ngắn, bộ quần lót áo may liền, áo nịt ngực; áo khoác ngoài của phụ nữ 

(mặc ở nhà khi trang sức, sau khi tắm); khăn choàng bằng lông thú, đai lưng, găng tay 

(quần áo), quần xi líp, áo len, áo may liền quần, quần áo đan, cà vạt, áo bành tô, áo 

choàng phụ nữ, áo len chui đầu, áo thun ngắn tay, quần áo ngủ, áo choàng tắm, khăn 

choàng cổ; khăn choàng; miếng đệm ở nách áo; áo sơ mi; váy; áo khoác ngoài (mặc ra 

ngoài quần áo để khỏi bẩn); bít tất ngắn cổ; bộ đồng phục thể thao; áo khoác ấm; bộ quần 

áo com lê; bộ quần áo bơi; đai quần; quần; quần đùi; quần áo lót; quần áo đồng phục; 

mạng che mặt (quần áo); áo gi-lê; tất quần; quần soóc; váy đầm; áo choàng; áo mưa; áo 

choàng chắn gió; áo khoác ngoài; áo bờ-lu; quần jeans; áo len đan (có hoặc không tay); 

bộ quần áo thể thao; váy ngủ; bộ đồ thể thao; quần lót; dây nịt móc tất ngắn (dây chun để 

kéo giữ bít tất); áo coocxê ngoài; váy trong lửng; găng tay hở ngón; cổ tay áo (quần áo); 

cạp (quần áo); nơ cài cổ áo; khăn choàng vai (phụ nữ); thắt lưng (quần áo); tất dài; bộ áo 

tắm hai mảnh; quần lót bó sát; quần tắm; quần áo bằng da; quần áo bằng giả da; quần áo 

vải lanh; quần áo ngoài; quần dài; áo len dài tay.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ và phân phối, dịch vụ bán hàng tại nhà qua máy 

tính hoặc/và các phương tiện điện tử liên quan tới việc bán các sản phẩm quần áo, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, ô, thắt lưng các loại, túi các loại và được làm bằng các loại vật liệu, đồ 

làm bằng da và giả da, đồ trang sức và đồ trang trí, các phụ kiện thời trang, đồng hồ và 

dụng cụ bấm giờ, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; dịch vụ đặt hàng qua thư; dịch vụ xúc 

tiến bán hàng; tổ chức triển lãm thương mại; dịch vụ đại lý phân phát các mẫu/tài liệu 

quảng cáo; tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; tư vấn quản lý kinh 

doanh, dịch vụ quảng cáo và tiếp thị cho người khác.    
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(210) 4-2018-28437 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.4; 4.5.15; 4.5.12; 4.5.13 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất DORA   (VN) 
Số nhà H7 tập thể Dệt, TDP 4, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; bánh hấp; bánh nướng; bánh nhân thịt.  

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: bánh ngọt, bánh kẹo, bánh hấp, bánh nướng, bánh nhân 

thịt, men làm bánh, bột nhào để làm bánh ngọt, bột làm bánh ngọt, tinh bột cho thực 

phẩm, bột mì, máy làm bánh mỳ, lò nướng bánh mỳ bằng điện, hệ thống và thiết bị nấu 

nướng, dụng cụ làm bánh. 
 

 
(210) 4-2018-28439 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Văn Thịnh Phát  (VN) 
B13/13, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành, 

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mì.  
 

 
(210) 4-2018-28443 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.7; 26.4.1 

(591) đen, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty TNHH RISOLI Việt Nam  
(VN) 
Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

   (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng thiết bị nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ nấu nướng 

như: nồi, niêu, xoong, chảo, bếp từ, dao, muỗng, nĩa, đũa. 
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(210) 4-2018-28453 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.4.18 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
SHT Quốc Tế  (VN) 
Số 3 ngách 531/16/45 đường Bát Khối, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chất tẩy trắng để giặt; chế 

phẩm để giặt. 
 

 
(210) 4-2018-28457 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.9; A2.3.23 
(591) Đen, trắng, hồng nhạt, hồng đậm, vàng, 

nâu. 
(731) LON GABORE CORP. LTD.  (TW) 

No.14, Lunzi Ln., Xuetian Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41451, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung dinh dưỡng protein. 

 

 
(210) 4-2018-28458 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.15; A2.1.23; 2.1.4 
(591) Đen, trắng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh da trời, 
nâu, đỏ. 

(731) LON GABORE CORP. LTD.   (TW) 
No.14, Lunzi Ln., Xuetian Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41451, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 

dùng cho y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung dinh dưỡng protein. 
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(210) 4-2018-28459 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.4; A2.1.23; 4.5.5; 4.5.15 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng, vàng đậm, 

vàng nhạt, hồng, nâu, đỏ. 
(731) LON GABORE CORP. LTD.   (TW) 

No.14, Lunzi Ln., Xuetian Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 41451, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ 
sung ăn kiêng từ sáp ong; chất bổ sung dinh dưỡng protein. 

 
 

(210) 4-2018-28470 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) VINEDOS TORREON DE PAREDES 

S.A.  (CL) 
Fundo Santa Teresa, Camino Las Nieves 
s/n, Rengo, Chile  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2018-28473 (220) 22.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 26.4.1 
(591) Xanh, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất Han 
Jin Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông 
Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm: sơn nước, sơn dầu, sơn công nghiệp, chất để phủ bề ngoài mặt nhựa, chất pha loãng 
dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-28486 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ ẩm thực Bếp Việt  (VN)
Số 16, lô D, đường Lê Hoàn, khu phố 
Unitown, phường Hoà Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, phân phối: thiết bị nhà bếp công nghiệp (cụ thể: bếp ăn, 
bàn, ghế, dụng cụ hoặc đồ chứa dùng cho bếp nóc); mua bán lương thực, thực phẩm (cụ 
thể: thịt, cá, gia cầm đã chế biến và tươi sống, thịt đông lạnh); mua bán rau củ quả tươi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-28491 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21; A26.11.9 (540) 

  

(731) Phạm Cao Tiến  (VN) 
242/14 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2018-28493 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 25.5.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần sơn Top One  

(VN) 
163 quốc lộ 1A, phường Bình Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; chất hãm màu (vécni); sơn phủ; sơn lót; vôi quét tường. 
 
 

(210) 4-2018-28506 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.5.23; 2.5.6; 25.7.25; 1.13.1 
(591) Nâu, đỏ, đen, nâu nhạt, trắng. 
(731) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-
eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 
Republic of Korea 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua có chứa vi khuẩn bifidus; sản phẩm sữa lên men có chứa vi khuẩn 
bifidus; sữa có chứa vi khuẩn bifidus; pho mát có chứa vi khuẩn bifidus; đồ uống có chứa 
bộ vi khuẩn axit lactic (một loại đồ uống làm từ sữa trong đó sữa chiếm thành phần chủ 
yếu); sữa bột có chứa bộ vi khuẩn axit lactic; pho mát lên men có chứa bộ vi khuẩn axit  
lactic; sữa có chứa lợi khuẩn acidophilus. 
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(210) 4-2018-28507 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 1.13.1; 26.13.1 
(591) Nâu, đen, đỏ. 
(731) BIFIDO CO., LTD.  (KR) 

23-16, Nonggongdanji-gil, Hongcheon-
eup, Hongcheon-gun, Gang-won-do, 
Republic of Korea  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua có chứa vi khuẩn bifidus; sản phẩm sữa lên men có chứa vi khuẩn 
bifidus; sữa có chứa vi khuẩn bifidus; pho mát có chứa vi khuẩn bifidus; đồ uống có chứa 
bộ vi khuẩn axit lactic (một loại đồ uống làm từ sữa trong đó sữa chiếm thành phần chủ 
yếu); sữa bột có chứa bộ vi khuẩn axit lactic, pho mát lên men có chứa bộ vi khuẩn axit 
lactic; sữa có chứa lợi khuẩn acidophilus.  

 
 

(210) 4-2018-28515 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GANYUAN FOODS CO., LTD.  (CN) 

Qingquan Biology Med. And Food Ind. 
Zone, Economic and Technological 
Dvpt. Dist., Pingxiang, Jiangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch đã sơ chế; hạt dẻ cười chế biến sẵn; hạt thông chế biến sẵn; hạt óc 
chó chế biến sẵn; hạt bí ngô chế biến sẵn; hạt từ quả chế biến sẵn; hạt hướng dương chế 
biến sẵn; đậu tằm đã sơ chế; đậu nấu sẵn; vừng nấu sẵn; vừng giã; hạt dẻ rang tẩm đường; 
hạt dưa chế biến sẵn. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng chế biến sẵn dùng làm thực phẩm cho người; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; kẹo trên cơ sở tinh bột; 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch; bánh kẹo; bánh pudđing gạo; bánh gạo giòn; bột nhồi; 
đường; bánh xốp đã được hấp chín; ngũ cốc chế biến dạng thanh; chế phẩm ngũ cốc; vỏ 
bánh được chế biến từ gạo; bánh nướng; ngũ cốc chế biến dạng thanh giàu protein; bánh 
vặn thừng được rán sẵn. 

 
 

(210) 4-2018-28526 (220) 22.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, đen. 
(731) KNORR-NAEHRMITTEL 

AKTIENGESELLSCHAFT  (CH) 
Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, 
Switzerland 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 29: Chiết xuất của thịt; chế phẩm trên cơ sở rau và thịt và/hoặc xương dùng để nấu 
các món ăn; súp (canh); chế phẩm để nấu xúp (chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu 
cháo); nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt 
dạng hạt (cô đặc); trái cây đã được bảo quản; trái cây đã được sấy khô; trái cây đã nấu 
chín; rau đã được bảo quản; rau đã được sấy khô; rau đã nấu chín; thạch (cho thực phẩm). 

 
Nhóm 30: Bột mì; chế phẩm làm từ ngũ cốc; muối (dùng nấu ăn); mù tạc; giấm; xốt (gia 
vị); gia vị; hỗn hợp gia vị; gia vị thực phẩm (gia vị). 

 

 
(210) 4-2018-28566 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Tiến Bộ  (VN) 
Tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ ủy 

thác đầu tư, các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản (bất động sản). 
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng bao gồm: xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, xây 
dựng công trình kỹ thuật dân dụng, xây dựng công trình thủy lợi, các dịch vụ phụ trợ cho 
các dịch vụ xây dựng như kiểm tra về mặt kỹ thuật xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-28568 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A25.7.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phát triển khu công nghệ 
cao thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
46/26 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng.  
 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng 
nhà máy, xí nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ căn tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-28574 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A3.7.24; 3.7.13 (540) 

 

(731) Bùi Thu Hương  (VN) 
Số nhà 238, tổ 15, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Máy rửa mặt; máy mát xa mặt; máy xông mặt. 
 
 

(210) 4-2018-28579 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen, cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Mười  (VN) 
32, chùa Châu Long, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Gà đã chế biến (thành phẩm). 
 

Nhóm 31: Gà (còn sống) chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán gà. 
 

 
(210) 4-2018-28585 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Ghi, trắng. 
(731) GF INTERNATIONAL HOLDINGS 

PTE. LTD   (SG) 
Golden Agri Plaza 108 Pasir Panjang 
Road #06-00 Singapore 118535 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch có tẩm hương vị; lát trái cây mỏng; thạch trái cây; sữa; sản phẩm sữa; 
chất thay thế sữa.  
 

Nhóm 30: Kẹo, thanh ngũ cốc; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; chất phết lên bánh, trên cơ sở sô cô la; quả 
hạch được phủ sô-cô-la; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; cà phê; hương liệu cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo/bánh kẹo đường; bánh quy; bánh bột ngô nướng; trà; đồ 
uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống tăng lực; nước ép trái cây; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ 
thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống không cồn; bột tạo gaz cho đồ uống, chế 
phẩm để làm đồ uống; đồ uống thể thao giàu protein; nước uống giải khát (không chứa 
cồn); xi-rô dùng chọ đồ uống (không dùng cho mục đích y tế); nước uống. 
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(210) 4-2018-28644 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.17.11; A6.19.9; A11.3.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, đen, vàng, cam, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Bắc  (VN) 
Số 321A khóm 1, phường 7, thị xã Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-28741 (220) 23.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.2; 26.3.1 
(591) Vàng đồng, trắng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Chí Trung  (VN) 
88/2, khu phố 8A, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-28743 (220) 23.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh nước biển. 
(731) Công ty cổ phần SUMMIT  (VN) 

Số nhà 14 tổ 1 hẻm 475/41/22, đường 
Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; dịch vụ 

giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyến dụng lao động; tư vấn marketing; quảng cáo; tổ chức 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); thông tin về thương 
mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán buôn bán lẻ và mua bán trực 
tuyến các sản phẩm bao gồm hàng gia dụng (bát, đĩa, cốc, chén), thiết bị điện tử (máy vi 
tính, máy ảnh, máy quay phim, ti vi, đồng hồ thông minh, đầu đĩa, đầu viđêô, máy nghe 
nhạc, máy thu phát sóng, đầu karaoke), thiết bị ngoại vi (màn hình máy tính, ổ đĩa mềm, 
ổ cứng gắn ngoài hoặc ổ cứng di động, usb, chuột máy tính, bàn phím máy tính, máy in, 
loa máy tính, máy chiếu, máy photocopy), thiết bị nghe nhìn, hàng điện máy (máy điều 
hòa nhiệt độ, máy sưởi, tủ lạnh, máy giặt, máy bơm, bình nóng lạnh, quạt, máy sấy quần 
áo), thiết bị di động và các phụ kiện của chúng, máy và thiết bị văn phòng (bàn ghế văn 
phòng, tủ văn phòng, máy hủy giấy, máy fax, đèn chiếu), quân áo, giày dép, phụ kiện thời 
trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, thực 
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phẩm hàng nông sản, lâm sản, thủy hải sản, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, thảm, phụ kiện 
may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, đồ chơi, vali, túi xách, ví, dụng cụ 
cầm tay (máy khoan cầm tay, dao kéo), thiết bị cầm tay (điện thoại di động, máy tính 
bảng), sách báo, tạp chí, đồ gốm sứ thủy tinh, đồ điện gia dụng (bếp điện, nồi cơm điện, 
máy rửa bát, bàn là, lò vi sóng, máy hút bụi, máy sấy tóc, máy xay sinh tố, máy làm sữa 
chua, máy lọc nước, máy pha cà phê, đèn điện, điện thoại), máy móc xây dựng, ô tô, xe 
máy, thiết bị và dụng cụ làm đẹp, thiết bị và dụng cụ dùng trong giáo dục giảng dạy, đồ 
uống không cồn, đồ uống có cồn.  

 
 

(210) 4-2018-28784 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 11.3.1; A3.13.4; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xanh lá, vàng, 

đỏ. 
(731) Công ty TNHH Ong Việt  (VN) 

Xóm trại Dật, xã Đạo Đức, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; phấn hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mật ong, phấn hoa.  
 
 

(210) 4-2018-28786 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  

 
 

(210) 4-2018-28787 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  
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(210) 4-2018-28788 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  

 

 
(210) 4-2018-28789 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  

 

 
(210) 4-2018-28790 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  

 

 
(210) 4-2018-28791 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Cao Hoài Dũng  (VN) 

Số 94, ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh 
Hóa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin kinh doanh trực tuyến qua mạng 
xã hội.  
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(210) 4-2018-28801 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng thương mại Phương Bắc  
(VN) 
Số nhà 21, phố Cao Bá Quát, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-28802 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng thương mại Phương Bắc  
(VN) 
Số nhà 21, phố Cao Bá Quát, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-28808 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02- 07, tháp A, tòa nhà 
Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện; vận tải phức hợp quốc tế; dịch vụ chuyển phát 
nhanh; bốc dỡ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; bảo quản hàng hóa (lưu kho). 

 

Nhóm 40: Bảo quản hàng hóa (bảo quản lạnh). 
 
 

(210) 4-2018-28809 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.1.2; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CHUNIL VINA  
(VN) 
Tầng 2, phòng 02 - 07, tháp A, tòa nhà 
Lexington Residence, 67 Mai Chí Thọ, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát bưu kiện; vận tải phức hợp quốc tế; dịch vụ chuyển phát 
nhanh; bốc dỡ hàng hóa; vận chuyển hàng hóa; bảo quản hàng hóa (lưu kho).  

 

Nhóm 40: Bảo quản hàng hóa (bảo quản lạnh). 
 

 
(210) 4-2018-28841 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh vàng Kim Minh Hiếu  
(VN) 
34 đường số 1, khu dân cư Lý Chiêu 
Hoàng, khu phố 6, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Sợi dây bằng vàng [đồ trang sức]; đồ trang sức; trang sức dùng đeo, dính trên 
dây chuyền, vòng xuyến; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo [trang sức cho y phục]; đồ trang 
sức bằng đá quý nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2018-28848 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.6; 5.7.1 
(591) Xanh lục, xanh lam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINAHE  (VN) 
Số 34, đường ĐT 741, khu phố Phước 
Trung, phường Phước Bình, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến có bổ sung tỏi ớt; hạt điều đã chế biến có bổ sung phô 
mai; hạt điều đã chế biến có bổ sung nước sốt vị lẩu thái; hạt điều đã chế biến có bổ sung 
chanh muối.  

 

Nhóm 30: Bánh ngọt nhân hạt điều; bánh quy hạt điều.  
 
 

(210) 4-2018-28942 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A25.7.7; 2.9.25 
(591) Đen, đỏ tươi, da cam, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương, vàng, ghi, xanh lá cây đậm, 
ánh bạc, xanh lá cây, trắng, đỏ đậm, da 
cam đậm, xanh dương đậm, màu chàm. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nanolab  (VN) 
Số 353/38/24 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-28943 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/812,996 27.02.2018 US 

(731) AVX CORPORATION   (US) 
One AVX Boulevard, Fountain Inn, 
South Carolina 29644, United States of 
America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Ăng-ten thu phát sóng vô tuyến, hệ thống tần số vô tuyến bao gồm mạch tích 

hợp, hệ điều hành phần mềm và hệ điều hành phần mềm giao thức và bộ phận của chúng, 
dùng cho thiết bị không dây; mạch tích hợp và phần mềm để xử lý tín hiệu trong thiết bị 
không dây; phần mềm để kiểm tra hoạt động của các thiết bị không dây; ăng-ten di động 
nhỏ và hệ thống ăng-ten phân tán, cụ thể là, mạng lưới gồm phần cứng nút ăng- ten tách 
rời về mặt không gian được kết nối với một bộ nguồn chung và các bộ phận của chúng; hệ 
thống không dây di động bao gồm điện thoại di động không dây. 

 
 

(210) 4-2018-28981 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9 
(731) NINGBO BODE HIGHTECH CO., LTD.  

(CN) 
Yunlong Town, Yinzhou District, 
Ningbo City, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây kim loại thường; đồng thau, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; hợp kim để hàn; vật dụng 
nhỏ làm bằng sắt; phụ kiện kim loại cho đồ đạc; dây bằng hợp kim thường, trừ dây cầu 
chì; lò xo [đồ ngũ kim]; ống bọc ngoài [đồ ngũ kim]. 

 
 

(210) 4-2018-28988 (220) 24.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NINGBO BODE HIGHTECH CO., LTD.  

(CN) 
Yunlong Town, Yinzhou District, 
Ningbo City, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây kim loại thường; đồng thau, dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây 

dựng bằng kim loại; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; hợp kim để hàn; vật dụng 
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nhỏ làm bằng sắt; phụ kiện kim loại cho đồ đạc; dây bằng hợp kim thường, trừ dây cầu 
chì; lò xo [đồ ngũ kim]; ống bọc ngoài [đồ ngũ kim]. 

 

 
(210) 4-2018-29007 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; A6.7.5; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DOSIIN  (VN) 
Số 178/8 đuờng D1 (đường Nguyễn Văn 
Thương), phường 25, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử, cụ thể là: cung cấp thông tin về sản 

phẩm thông qua mạng viễn thông cho mục đích quảng cáo và bán hàng; mua bán các sản 
phẩm: vải, len, sợi, chỉ khâu, quần áo, giày dép, túi xách da, ba lô da, vật liệu giả da, 
thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, đồ điện gia dụng (đèn, quạt máy, 
nồi cơm điện, ấm đun nước điện, công tắc tăng phô, phích cắm, ổ cắm, tắc te (dùng cho 
đèn), bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh), giường, tủ, bàn, ghế, đèn và bộ đèn 
điện, nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, 
hàng thủ công mỹ nghệ, tượng, đồ thờ cúng và hàng hoá phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác (mua bán vật phẩm phong thủy được làm bằng thủy tinh, gỗ, đá, kim loại quý và 
sành sứ, tranh phật, tượng phật, chuỗi hạt), đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng 
hồ đeo tay và đồng hồ cá nhân khác. 

 
Nhóm 41: Tạp chí trực tuyến, cụ thể là nhật ký trực tuyến (nhật ký web) có nội dung do 
người dùng xác định; cung cấp tạp chí thời trang trực tuyến, không tải xuống được; xuất 
bản tạp chí dạng điện tử trên internet. 

 

 
(210) 4-2018-29039 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 25.1.25 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hoài   (VN) 

Số 76 Trường Chinh, thị trấn Chũ, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép, guốc; phụ kiện thời trang cụ thể là: dây lưng (đi kèm trang 
phục), đồ đi chân, đồ đội đầu (cho trang phục), khăn quàng (cùng trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang ví da, túi xách, dây lưng, khăn 
quàng, mũ.  
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(210) 4-2018-29040 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và dịch vụ Đoàn 
Việt Phú   (VN) 
Số 33 đường số 10, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  
 

 
(210) 4-2018-29046 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 
Nhật Minh Phát  (VN) 
Thửa đất số 1325, tờ bản đồ 171, khu 
phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dầu nhờn công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-29047 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hóa dầu 
Nhật Minh Phát  (VN) 
Thửa đất số 1325, tờ bản đồ 171, khu 
phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) dầu nhờn công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2018-29051 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 15.7.1; A25.7.6 (540) 

  

(731) Đỗ Ngọc Chung  (VN) 
Phòng 1503B, chung cư 283 Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu việc làm cho người tự kỷ, khuyết tật.  
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(210) 4-2018-29053 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn  
VIVABEAUTY  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; sữa ăn kiêng cho người; bột ăn kiêng cho người. 
 

Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 
răng.   
 

Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn, bán lẻ: thiết bị và dụng cụ y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, 
thiết bị dùng cho giải phẫu, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị phân tích dùng trong 
ngành y, thiết bị nha khoa, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thiết bị thẩm mỹ, vật liệu khâu vết 
thương, dụng cụ chỉnh hình, chân tay giả, mắt và răng giả, máy móc thiết bị y tế như: máy 
phun khí xung, máy x quang, máy siêu âm, hệ thống nội soi, máy rửa phim, máy điện 
tim, máy nha khoa, máy tạo khí ôxy dùng trong ngành y, thiết bị dụng cụ thể dục thể 
thao; mua bán mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ uống, sữa, 
dầu thực vật. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề về trang điểm, nha khoa, chăm sóc sắc đẹp cho các cá nhân 
và nhân viên thẩm mỹ viện; hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 

 
(210) 4-2018-29058 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn  
VIVABEAUTY   (VN) 
Lầu 1 tòa nhà PVFCco, số 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề về trang điểm, nha khoa, chăm sóc sắc đẹp cho các cá nhân 
và nhân viên thẩm mỹ viện; hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
 

(210) 4-2018-29084 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.15; A2.1.23; 2.1.8; 18.1.5 
(591) Xanh dương, đỏ, da cam, xanh lá cây, 

đen, trắng. 
(731) Nguyễn Xuân Tân  (VN) 

Thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)  Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người 
khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); cung cấp thông tin kinh doanh thông 
qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hóa và dịch vụ; dịch vụ khuyến mại (cho người khác) và dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho 
người khác); mua bán hàng hóa trực tuyến các sản phẩm: tivi, phụ kiện tivi, dàn âm thanh 
và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện 
kèm theo, âm-ly, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa không khí, 
máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát, ấm đun siêu tốc, ấm sắc 
thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi 
sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh xăng-đuých, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, 
máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút 
bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, 
máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy 
phát điện, điện thoại, máy tính bảng, dây sạc, pin sạc, thẻ nhớ, tai nghe, usb, chuột máy 
tính, bút cảm ứng điện thoại, ốp lưng điện thoại, ốp lưng máy tính bảng, thiết bị chiếu 
sáng, thiết bị vệ sinh, dụng cụ âm nhạc, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, thiết bị giảng 
dạy, đồ trang trí nội thất (tranh, ảnh, hoa giả), đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, 
giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, máy móc và thiết bị văn phòng, quần áo, giày dép, phụ kiện 
thời trang, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, mỹ phẩm, hoá mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống, hàng nông sản, hàng lâm sản, 
dụng cụ nhà bếp, thiết bị nhà bếp, chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm các loại (thảm trải sàn, 
thảm yoga), hàng phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, máy tập thể dục thể thao, vali, túi 
xách, ví, dụng cụ làm vườn, dụng cụ cầm tay và thao tác thủ công, sách báo, tạp chí, ấn 
phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị và dụng cụ y tế, xe cộ các loại, đồ gốm sứ thủy tinh dùng 
cho mục đích gia dụng, máy móc xây dựng, máy móc dùng trong nông nghiệp, thiết bị và 
dụng cụ làm đẹp, thiết bị làm lạnh, thiết bị gia nhiệt, máy tính tiền, máy bán hàng tự 
động, dụng cụ trên bàn ăn (dao, thìa, dĩa, nĩa, đũa ăn), đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và 
dụng cụ đo thời gian, dụng cụ bảo hộ lao động, thiết bị bảo hộ lao động, ghế ngồi ăn cho 
trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót 
dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho 
trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu 
em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng 
ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, 
thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng 
chặn cửa, thanh chặn, thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), quần, áo trẻ em, đồ 
chơi em bé. 

 

(210) 4-2018-29116 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mimosa 
Technology  (VN) 
Số 1, đường số 1, khu công nghệ phần 
mềm, khu phố 6, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu; thiết bị  kiểm soát; thiết bị giám sát.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-29118 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) HANSOL PAPER CO., LTD   (KR) 

24F., 100 Eulji-ro (Eulji-ro 2ga), Jung-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy các tông; giấy sử dụng trong công nghiệp và gia đình; giấy sử dụng 

trong công nghiệp nghệ thuật đồ họa; giấy in kỹ thuật số; giấy dán nhãn; giấy truyền 
nhiệt; giấy in nhuộm hoa văn; giấy in; giấy in phun.  

 

 
(210) 4-2018-29119 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu DOLPHIN Việt Nam    (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vòi sen, vòi xịt vệ sinh, bồn 

rửa mặt, bồn cầu, gương soi trong phòng tắm, kệ để đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, tủ 
đựng đồ và trang trí trong phòng tắm, đèn sưởi phòng tắm, bình nóng lạnh, vật liệu xây 
dựng, đồ điện gia dụng.  

 

 
(210) 4-2018-29120 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Dolphin Việt Nam    (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vòi sen, vòi xịt vệ sinh, bồn 

rửa mặt, bồn cầu, gương soi trong phòng tắm, kệ để đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm, tủ 
đựng đồ và trang trí trong phòng tắm, đèn sưởi phòng tắm, bình nóng lạnh, vật liệu xây 
dựng, bếp từ, bếp hồng ngoại, máy hút mùi.  
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(210) 4-2018-29121 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.3.20; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần Tập đoàn 
Phát triển Doanh nghiệp 
Cộng Đồng Việt  (VN) 
Nhà số 8, Ngõ 31, phố Phương Liệt, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

2. Công ty cổ phần thực phẩm 
sạch Ba Vì  (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng để xử lý rác thải và làm sạch môi trường; 

chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm; hoá chất dùng trong nông nghiệp trừ chất 

diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  

 

Nhóm 31: Thức ăn dùng cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản; gia súc, gia cầm sống.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu, phân phối các mặt hàng: phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm, hoá chất dùng trong nông 

nghiệp, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy hải sản, gia súc, gia cầm sống, thực phẩm chế biến 

từ gia súc, gia cầm.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu thử nghiệm và ứng dụng các nhóm vi sinh hữu ích cho chăn nuôi 

và trồng trọt.  
 

 
(210) 4-2018-29143 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH Sản xuất vật 
liệu cách âm cách nhiệt Vạn 
Tường  (VN) 
Số 105B, đường An Sơn 20, xã An Sơn, 

thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt. 
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(210) 4-2018-29144 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH Sản xuất vật 

liệu cách âm cách nhiệt Vạn 
Tường  (VN) 
Số 105B, đường An Sơn 20, xã An Sơn, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vật liệu cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2018-29147 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển. 
(731) HANGZHOU ECORE IMPORT AND 

EXPORT CO., LTD.   (CN) 
Room No.1222, 12 F1 No. Ruiding 
Buiding, Sandun Town, Xihu District, 
Hangzhou City, Zhejiang, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối cao su, nệm cao su.  
 

 
(210) 4-2018-29154 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SHANGHAI ZHONGDAN 

INFORMATION TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
3rd Floor, Building C, No. 2095, Expo 
Avenue, Pudong New Area, Shanghai, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần trẻ em (đồ lót); tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); đồ đi ở chân; mũ 
lưỡi trai (đồ đội đầu); trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); khăn quàng cổ, quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ, mũ tắm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn quần áo.  
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(210) 4-2018-29222 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ALIBABA GROUP HOLDING 

LIMITED   (KY) 
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. 
Box 847, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm 
thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh 
toán điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; 
phần mềm máy tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, 
nghe và chơi những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các 
yếu tố âm thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các 
chương trình và nội dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể 
tải xuống từ mạng internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); 
phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi 
điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, 
không dây và viễn thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động 
và máy tính; phần mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm 
máy tính cho việc xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm 
thanh và hình ảnh điện tử qua mạng internet;phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
cho phép người sử dụng tham gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện 
tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, 
xem và điều khiển các máy tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện 
tử viễn thông, mạng internet, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách 
tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân;  máy 
phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; pin, 
bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và phần 
cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho 
máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hoá); giá đỡ 
máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính 
và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); 
thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di 
động; phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và 
nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động;  camera an ninh; bộ truyền hình và phát 
thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim;  tai nghe; 
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tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và 
chương trình trò chơi viđêo điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  
thẻ tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; 
ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực 
rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ;  thiết bị video giám sát 
trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; 
kính 3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; tất cả thuộc nhóm 9  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động 
sản; thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển 
giao hoá đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ 
chuyển quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển 
khoản thanh toán cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh 
toán và xử lý hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản;  thuê 
và cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính 
bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động 
sản; môi giới nhà ở; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê 
nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn 
và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính 
[bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài 
chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ 
tư vấn và cố vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung 
cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng 
khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích 
tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch 
vụ ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; 
xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín 
dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ 
nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được 
tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông 
tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và ga; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; cung cấp thông tin 
về thanh toán thuế (thông tin tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; 
thu quỹ từ thiện; cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho thuê máy 
phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để giữ đồ vật quý giá; sắp xếp tài chính cho các dự án xây dựng; xử lý thanh toán 
thuế hải quan; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch 
vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình 
ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, cho thuê cổng thông tin điện tử 
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trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác mang đặc tính chương trình 
phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình 
nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua 
trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô 
và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 
được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng 
máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ 
thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo 
luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao 
đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng 
internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy 
tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy 
phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy 
quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, 
khả năng kết nối và lỗi của các trang web cho người khác; lập chương trình máy tính; 
dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên 
quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các 
trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm 
kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ 
thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng 
lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy 
tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách 
hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ 
dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng sản 
phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà 
nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và máy tính; cung cấp chương 
trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an 
ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận 
giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính cho việc hỗ trợ chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh 
doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ 
sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính (bảo mật 
máy tính); tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan 
đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính;cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các 
trang web toàn cầu và trên internet; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an ninh mạng 
lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet, dịch vụ 
an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến xác 
nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp 
thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; 
dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải trí; tạo và biên soạn một đăng ký tên 
miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 42.  
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(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cứu sinh; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, đóng ngắt, chuyển đổi, tích, điều chỉnh hay điều khiển dòng điện; thiết 
bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi âm 
thanh hoặc hình ảnh; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy đếm tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; chương trình máy tính; phần mềm xử lý việc thanh 
toán điện tử; phần mềm xác thực; phần mềm máy tính được cung cấp trên mạng internet; 
phần mềm máy tính cho việc giải trí tương tác, cho phép người dùng có thể tùy biến xem, 
nghe và chơi những trải nghiệm bằng việc chọn và sắp xếp sự hiển thị và trình bày của các 
yếu tố âm thanh, hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh; tệp tin và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh, kết hợp cả âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống được, mang đặc tính các 
chương trình và nội dung giải trí đa phương tiện; xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (có thể 
tải xuống từ mạng internet hoặc từ mạng lưới máy tính hoặc từ cơ sở dữ liệu máy tính); 
phần mềm nhắn tin nhanh; phần mềm chia sẻ tệp tin; phần mềm liên lạc cho việc trao đổi 
điện tử dữ liệu, âm thanh, video, hình ảnh và đồ họa qua mạng lưới máy tính, di động, 
không dây và viễn thông; phần mềm máy tính ở dạng ứng dụng cho các thiết bị di động 
và máy tính; phần mềm ứng dụng cho việc sử dụng với các  thiết bị di động; phần mềm 
máy tính cho việc xử lý hình ảnh, đồ họa, âm thanh, video và văn bản; phần mềm máy 
tính có thể tải xuống được tạo điều kiện cho việc truyền tải thông tin, dữ liệu, tài liệu, âm 
thanh và hình ảnh điện tử qua mạng internet; phần mềm máy tính có thể tải xuống được 
cho phép người sử dụng tham gia các cuộc họp và tham gia các lớp học qua các trang điện 
tử, với việc truy cập các dữ liệu, tài liệu, hình ảnh và ứng dụng phần mềm thông qua một 
trình duyệt trang tin điện tử; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để truy cập, 
xem và điều khiển các máy tính và mạng lưới máy tính từ xa; xuất bản phẩm điện tử có 
thể tải xuống dưới dạng báo, bài viết và các tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực điện 
tử viễn thông, mạng internet, giáo dục, kinh doanh, bán hàng và tiếp thị; phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính; máy tính sổ tay ghi chép điện tử; máy tính xách 
tay; máy tính có thể mang theo; máy tính cầm tay; máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân;  máy 
phát nhạc cá nhân; điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy ảnh kỹ thuật số; pin, 
bộ nạp pin; máy tính tâm điểm trong mạng nội bộ; máy chủ; phần cứng máy tính và phần 
cứng kết nối mạng lưới viễn thông; bộ khớp nối mạng máy tính, bộ ngắt mạch dùng cho 
máy tính, bộ định tuyến dùng cho máy tính và máy chủ để truy cập mạng máy tính; 
môđem không dây và có dây, thiết bị và thẻ truyền thông (thẻ từ được mã hoá); giá đỡ 
máy tính xách tay, túi chuyên dụng đựng máy tính; thiết bị dập lửa; phần cứng máy tính 
và phần sụn máy tính; phần mềm máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống được từ 
mạng internet); đĩa compắc; nhạc kỹ thuật số (có thể tải xuống được từ mạng internet); 
thiết bị viễn thông; tấm lót chuột (máy tính); máy thu phát cầm tay dùng cho điện thoại di 
động; phụ kiện điện thoại di động; phần mềm trò chơi, tranh ảnh, tranh ảnh động, phim và 
nhạc có thể tải xuống được; hệ thống báo động;  camera an ninh; bộ truyền hình và phát 
thanh vô tuyến di động; thiết bị truyền hình; máy quay hình; máy quay phim;  tai nghe; 
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tai nghe đeo tai; loa; dụng cụ và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS); phần mềm và 
chương trình trò chơi viđêô điện tử trên máy tính (bao gồm phần mềm có thể tải xuống 
được từ mạng internet); màn hình tinh thể lỏng dùng cho thiết bị điện tử và viễn thông; 
hộp đổi tín hiệu cáp truyền hình; bộ điều khiển từ xa; chương trình lưu trữ dữ liệu; kính 
đeo mắt và kính râm; biển báo điện tử; thẻ chứng minh thư, thẻ tiền mặt, thẻ ghi nợ và  
thẻ tín dụng ngân hàng đã được mã hoá hoặc từ tính; máy rút tiền tự động, máy phát tiền; 
ứng dụng phần mềm máy tính có thể tải xuống được; thiết bị đọc sách điện tử; hộp mực 
rỗng dùng cho máy in và máy photocopy; thiết bị giám sát trẻ nhỏ;  thiết bị video giám sát 
trẻ nhỏ; nắp che ống kính máy ảnh; máy tính bảng; chìa khóa dạng thẻ đã được mã hóa; 
kính 3D; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; tất cả thuộc nhóm 9.     

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; giao dịch tài chính; giao dịch tiền tệ; giao dịch bất động 
sản; thanh toán và điều hoà giao dịch tài chính thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu; 
dịch vụ tài chính và dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thẻ tín dụng, xử lý và chuyển 
giao hoá đơn và thanh toán hoá đơn và cung cấp bảo hiểm cho giao dịch tài chính; dịch vụ 
chuyển quỹ; chuyển giao quỹ qua phương tiện điện tử cho người khác; dịch vụ chuyển 
khoản thanh toán cho người khác qua internet; dịch vụ tài chính dưới dạng dịch vụ thanh 
toán và xử lý hoá đơn; sắp xếp và quản lý hợp đồng thuê và cho thuê bất động sản;  thuê 
và cho thuê bất động sản; đánh giá bất động sản; định giá bất động sản, dịch vụ tài chính 
bất động sản, đầu tư bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động 
sản; môi giới nhà ở; dịch vụ thống kê bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản; 
dịch vụ thu tiền thuê nhà, thuê bất động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê 
nhà ở và căn hộ; cung cấp thông tin tài chính qua mạng internet; dịch vụ gửi két an toàn 
và dịch vụ phát hành phiếu đã trả tiền (voucher) du lịch; đầu tư vốn; định giá tài chính 
[bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản]; dịch vụ quản lý tài sản và tài chính; dịch vụ tài 
chính và bảo hiểm; dịch vụ tài chính được cung cấp qua phương tiện truyền thông; dịch vụ 
tư vấn và cố vấn tài chính; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng được cung 
cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng internet; dịch vụ môi giới chứng 
khoán, dịch vụ trích kê giao dịch cổ phiếu; môi giới cổ phiếu và chứng khoán, phân tích 
tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ thẻ trả tiền mua hàng và dịch vụ bảo lãnh séc; dịch 
vụ ngân hàng, dịch vụ đầu tư và dịch vụ tài khoản tiết kiệm; dịch vụ thanh toán tài chính; 
xác minh tín dụng qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu; dịch vụ quản lý rủi ro tín 
dụng điện tử; dịch vụ thanh toán hoá đơn điện tử và thanh toán mua sắm điện tử; dịch vụ 
nợ và cho nợ tài khoản tài chính; dịch vụ ngân hàng điện tử; phát hành thẻ có giá trị được 
tích trữ, thẻ trả tiền mua hàng, thẻ ghi nợ; dịch vụ thẻ tín dụng điện thoại; dịch vụ thông 
tin liên quan đến tài chính và bảo hiểm, được cung cấp trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy 
tính hoặc mạng internet; đại lý thu phí tiền điện và ga; định giá đồ cổ; định giá các tác 
phẩm nghệ thuật; định giá đồ trang sức; định giá ô tô đã qua sử dụng; cung cấp thông tin 
về thanh toán thuế (thông tin tài chính); huy động vốn từ thiện; tổ chức thu quỹ từ thiện; 
thu quỹ từ thiện;  cho thuê máy đếm hoặc máy xử lý tiền giấy và tiền xu; cho  thuê máy 
phát tiền hoặc máy rút tiền tự động; dịch vụ thanh toán trực tuyến; dịch vụ cho thuê két an 
toàn để giữ đồ vật quý giá; sắp xếp tài chính cho các dự án xây dựng; xử lý thanh toán 
thuế hải quan; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch 
vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 36.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ thiết kế và nghiên cứu liên quan đến 
khoa học và công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát 
triển phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SaaS); dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật máy tính liên quan đến việc truyền thông tin, dữ liệu, tài liệu và hình 
ảnh qua internet; dịch vụ cổng thông tin điện tử, cụ thể là, cho thuê cổng thông tin điện tử 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1041 

trên mạng internet chứa cơ sở dữ liệu máy tính tương tác mang đặc tính chương trình 
phim, phim xem trước, đoạn phim quảng cáo phim mới, thể thao, hòa nhạc, chương trình 
nhân vật nổi tiếng, tin tức giải trí và các thông tin liên quan khác; dịch vụ nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng (ASP) cụ thể là ứng dụng phần mềm máy tính chủ của người khác; dịch 
vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng nhằm cung cấp phần mềm liên quan đến hội nghị qua 
trang web, hội nghị qua âm thanh, thư tín điện tử, cộng tác tài liệu, hội nghị qua vi-đê-ô 
và xử lý âm thanh và các cuộc gọi; cung cấp phần mềm trực tuyến không thể tải xuống 
được tạo điều kiện cho khả năng hoạt động tương tác các ứng dụng phần mềm đa dạng; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật) liên quan đến phần mềm máy tính và ứng dụng 
máy tính được cung cấp trực tuyến qua thư điện tử và qua điện thoại; dịch vụ máy tính, cụ 
thể là, tạo một cộng đồng trực tuyến cho những người sử dụng đã đăng ký tham gia thảo 
luận, nhận ý kiến phản hồi, tạo các cộng đồng ảo, tham gia vào mạng lưới xã hội, và trao 
đổi tài liệu; tư vấn công nghệ máy tính được cung cấp cho những người sử dụng mạng 
internet qua phương tiện hỗ trợ của đường dây nóng; dịch vụ máy tính liên quan đến việc 
tạo chỉ số thông tin, xác định vị trí và nguồn tin trên mạng máy tính; cung cấp công cụ 
tìm kiếm trên internet; thiết kế máy tính, máy tính xách tay nhỏ, máy tính xách tay, máy 
tính có thể mang theo, máy tính cầm tay; thiết kế máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy 
phát nhạc cá nhân; thiết kế điện thoại di động và điện thoại thông minh; thiết kế máy 
quay phim kỹ thuật số; dịch vụ máy tính, cụ thể là, giám sát và báo cáo việc thực hiện, 
khả năng kết nối và lỗi của các trang web cho người khác; lập chương trình máy tính; 
dịch vụ tích hợp máy tính; dịch vụ phân tích máy tính; lập chương trình máy tính liên 
quan đến việc chặn vi rút; dịch vụ phần mềm hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế và phát triển các trang web; dịch vụ máy chủ các 
trang điện tử cho người khác; dịch vụ máy chủ phần mềm ứng dụng máy tính cho việc tìm 
kiếm và khôi phục thông tin từ cơ sở dữ liệu và mạng lưới máy tính; cung cấp thông tin kỹ 
thuật cho lệnh cụ thể của người dùng cuối thông qua phương tiện điện thoại hoặc mạng 
lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ máy 
tính liên quan đến tìm kiếm cơ sở dữ liệu máy tính và trang web theo yêu cầu của khách 
hàng; mã hoá và giải mã tín hiệu điện tử và máy tính; chuyển đổi dữ liệu và tài liệu từ 
dạng vật lý sang dạng phương tiện điện tử; dịch vụ kiểm tra và đánh giá chất lượng sản 
phẩm; dịch vụ thiết kế công nghiệp và thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết kế nội thất các toà 
nhà, văn phòng và căn hộ; dịch vụ thông tin mạng máy tính và máy tính; cung cấp chương 
trình quản lý rủi ro an toàn máy tính; dịch vụ kiểm tra, cung cấp hiểu biết và thông tin an 
ninh máy tính; dịch vụ xác nhận chất lượng; dịch vụ máy tính liên quan đến xác nhận 
giao dịch kinh doanh và dịch vụ máy tính cho việc hỗ trợ chuẩn bị báo cáo giao dịch kinh 
doanh; điều khiển truy cập (dịch vụ an ninh máy tính) đến máy tính, mạng điện tử và cơ 
sở dữ liệu; bảo mật truyền tải dữ liệu và giao dịch thông qua mạng lưới máy tính (bảo mật 
máy tính); tư vấn liên quan đến lĩnh vực an toàn dữ liệu; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan 
đến an ninh viễn thông; dịch vụ an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các 
trang web toàn cầu và trên internet; dịch vụ tư vấn liên quan đến dịch vụ an ninh mạng 
lưới thông tin liên lạc trên máy tính, trên các trang web toàn cầu và trên internet, dịch vụ 
an ninh thông tin; dịch vụ xác nhận an ninh máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến xác 
nhận trực tuyến chữ ký điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp 
thông tin về công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; dịch vụ bản đồ; 
dịch vụ điện toán đám mây; cho thuê phần mềm giải trí; tạo và biên soạn một đăng ký tên 
miền (dịch vụ máy tính); dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến các 
dịch vụ kể trên, tất cả thuộc nhóm 42.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1042 

(210) 4-2018-29233 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 
đầu tư Nguyên An Luật  (VN) 
20 Trường Sa, phường 17, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tố tụng, tranh tụng tại tòa; dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp; tư vấn pháp lý quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, 
tư vấn pháp lý về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2018-29251 (220) 27.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A3.9.24 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty CP nhựa và môi 

trường Xanh An Phát  (VN) 
Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An 
Đồng, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao nhựa; thìa nhựa; dĩa nhựa. 
 

Nhóm 16: Túi giấy tráng nhựa dùng để đựng đường giấy; túi giấy tráng phủ nhựa đựng 
các vật dụng khách sạn; hộp giấy tráng phủ nhựa 1 hoặc 2 mặt để đựng thức ăn. 

 

Nhóm 17: Tấm phủ bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp.  
 

Nhóm 21: Hộp đựng dầu gội đầu, hộp đựng sữa tắm; hộp đựng dầu xả, hộp đựng dưỡng 
thể; đũa nhựa, cốc nhựa; nắp cốc nhưa; bát nhựa; hộp nhựa; nắp hộp nhựa; ống hút nhựa; 
bàn chải, lược; cốc giấy tráng phủ nhựa 1 mặt hoặc 2 mặt.  

 

 
(210) 4-2018-29256 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.5.25; 26.4.1; A26.4.18; 25.5.3 
(591) Xanh đậm, xanh nước biển, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MADISON 
GROUP HOLDINGS   (VN) 
369 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh                  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
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(210) 4-2018-29266 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, xanh lá mạ, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần quốc tế King 

Koil Việt Nam   (VN) 
Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Giường; đệm (nệm); gối; ghế đi văng; tấm trải để ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga (khăn phủ giường), vỏ gối hoặc nệm; rèm che bằng vải dệt hoặc chất 
dẻo; khăn mặt bằng vải. 

 

 
(210) 4-2018-29270 (220) 28.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại quốc tế Hoa Việt   (VN) 
Km31+700 quốc lộ 5, thôn Dương Hòa, 
xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên    

 

(511)   Nhóm 03: Hương nhang, hương thơm để thắp, hương trầm để cúng tế, hương liệu (tinh 
dầu), nụ trầm, bột trầm.  

 

Nhóm 04: Nến thơm, sáp để thắp sáng.  
 

Nhóm 16: Giấy tiền, vàng mã. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vòng trầm, vòng gỗ, vòng đá, tượng gỗ, các sản phẩm tâm linh từ gỗ, đá. 
 

 
(210) 4-2018-29295 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nakon Việt 
Nam  (VN) 
Nhà B8, lô 8, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bọc kim loại; lan can bằng kim loại; then 
chốt cửa bằng kim loại; khung kim loại dành cho xây dựng; công trình xây dựng bằng 
kim loại. 
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Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); gương soi; giá đỡ khung ảnh. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; lắp đặt và 
sữa chữa thang máy; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 

 

 
(210) 4-2018-29297 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Đen, vàng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần vật tư Phụ 

Tùng Hà Nội  (VN) 
Số 43 Trường Lâm, phường Đức Giang, 
quạn Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Nam 
Dương (NAM DUONG IP COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đá bán quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng bạc, đá quý, đồ trang sức.  
 

 
(210) 4-2018-29343 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 1.13.1; A1.13.15; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ đậm, đỏ tươi, vàng cam, đỏ 

mận, vàng, xanh da trời, tím, hồng, nâu, 
nâu đen, xanh lá cây, đen, xám. 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
dược G&P - FRANCE  (VN) 
Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-29351 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.2.7; 26.4.10 
(731) Nông Trung Dũng   (VN) 

Xóm Cây Thị, xã Cổ Lũng, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1045 

(511)   Nhóm 06: ống bằng kim loại; ống thép (ống mox); tấm thép (tấm inox); cuộn thép (cuộn 
mox); van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; xi phông cho ống thoát nước 
[van], bằng kim loại, tất cả thuộc nhóm này.  

 

 
(210) 4-2018-29365 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A5.3.13; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng, da cam, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) BLOOM CLASSIC CO., LTD.   (JP) 

4-3-28, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp; cung cấp thông tin về làm đẹp; tư vấn cách làm đẹp; dịch vụ 

trang điểm; xoa bóp; dịch vụ thẩm mỹ (làm đẹp).  
 

 
(210) 4-2018-29379 (220) 28.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH GROW MORE  (VN)

370 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt côn trùng).  
 

 
(210) 4-2018-29393 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, vàng nghệ, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và 
kinh doanh thực phẩm H&H  
(VN) 
Xóm Đông, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Caramen. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1046 

(210) 4-2018-29423 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.13.1; 26.1.1 

(591) Trắng, đen, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sờn  (VN) 
552-588/E13 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-29460 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Dahago  (VN) 
Số nhà 19, tổ dân phố Phú Hà, phường 

Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tấy trắng và các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh 

răng.  
 

 
(210) 4-2018-29501 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  
(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Cháo (nấu chín); cháo (dạng súp); cơm (đóng hộp và đóng gói); cháo ăn liền; 

phở ăn liền; bún ăn liền. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cháo (nấu chín), súp (dạng cháo), cơm (đóng hộp và đóng gói), cháo 

ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, mì sợi, bánh phở, nui (mì ống), bánh, kẹo, 

gạo, bột mì, bột gạo, bột thực phẩm; quảng cáo để bán hàng; triển lãm giới thiệu sản 

phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng.  
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(210) 4-2018-29502 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  
(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 

Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo (nấu chín); cháo (dạng súp); cơm (đóng hộp và đóng gói); cháo ăn liền; 

phở ăn liền; bún ăn liền. 

 

Nhóm 35: Mua bán: cháo (nấu chín), súp (dạng cháo), cơm (đóng hộp và đóng gói), cháo 

ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, mì ăn liền, mì sợi, bánh phở, nui (mì ống), bánh, kẹo, 

gạo, bột mì, bột gạo, bột thực phẩm; quảng cáo để bán hàng; triển lãm giới thiệu sản 

phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 
 

 
(210) 4-2018-29517 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
 

 
(210) 4-2018-29518 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Gia Phú  (VN) 
89 Trường Chinh, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  

 

Nhóm 20: Bồn chứa nước bằng nhựa.  
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(210) 4-2018-29540 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh ngọc. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

gạch men Hoàng Tuấn   (VN) 
Số 212 Thống Nhất, phường Phú Hà, 
thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội ngoại thất, thiết bị xây dựng, 
giường, tủ, bàn ghế, đồ dùng nội thất (giá đỡ bằng gỗ, kệ ti vi bằng gỗ, kệ gương bằng 
gỗ), đồ điện gia dụng (lò vi sóng, lò nướng, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, máy 
xay sinh tố, bếp nấu, tủ lạnh, điều hòa), đèn và bộ đèn điện. 

 

 
(210) 4-2018-29541 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNITED NATIONS CHILDREN'S 

FUND   (US) 
3 United Nations Plaza, City of New 
York, State of New York 10017, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của 
doanh nghiệp đối với trẻ em.  

 

Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2018-29554 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 1934271 15.06.2018 AU 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) LEONARD ROSKO DICKINSON  

(AU) 
4 Long Island Ct, Mermaid Waters Qld 
4218, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức, giới thiệu cuộc thi sắc đẹp.  
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(210) 4-2018-29582 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 88/033,895 11.07.2018 US 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; 26.7.25 
(731) L & E INTERNATIONAL LTD.  (US) 

100 Ring Road West, Suite 103, Garden 
City, New York 11530, United States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp làm bằng bìa cứng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2018-29583 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/948,985 05.06.2018 US 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.2; 26.7.25 
(731) L & E INTERNATIONAL LTD.   (US) 

100 Ring Road West, Suite 103, Garden 
City, New York 11530, United States 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp làm bằng bìa cứng để bao gói. 

 

 
(210) 4-2018-29614 (220) 29.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 7.3.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Nguyễn Việt Anh  (VN) 

Nhà 21, D1, tập thể Dệt kim Đông Xuân, 
phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ 

nhà ở (sở hữu bất động sản).  
 

Nhóm 37: Xây dựng công nghiệp và dân dụng; trang trí nội thất; sửa chữa, lắp đặt công 
trình xây dựng hệ thống kỹ thuật trong nhà và ngoài nhà cụ thể như: điện, nước, điều hoà 
thông gió, điện thoại, camera, tivi; thi công, phá dỡ, giám sát công trình xây dựng; tư vấn 
thi công. 

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội - ngoại thất 
công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2018-29652 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Serim Việt Nam  
(VN) 
Thôn Thịnh Vạn, xã Minh Đức, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên      

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); chăn.  
 

Nhóm 25: Quần áo trẻ em (đồ lót); yếm; mũ tắm; khăn vuông dùng cài áo comple; quần 
áo may sẵn; khăn quàng cổ. 

 

Nhóm 27: Thảm. 
 

 
(210) 4-2018-29660 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1 
(591) Nâu nhạt, nâu, nâu ghi, nâu đậm, đen, 

trắng, đỏ, da cam nhạt, da cam. 
(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 

470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 

chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29661 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.1 
(591) Vàng nhạt, nâu nhạt, nâu, nâu đậm, da 

cam, da cam nhạt, đen, đỏ, xanh lam. 
(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 

470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29662 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Da cam, nâu nhạt, nâu, nâu ghi, nâu 

đạm, đen, đỏ, da cam nhạt. 
(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 

470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29663 (220) 30.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Da cam, nâu nhạt, nâu, nâu ghi, đen, 

trắng, da cam nhạt. 
(731) SIMPLE FOODS CO., LTD.  (TH) 

470 Village No. 1, Sukhumvit Road, 
Bangpoomai Sub-District, Mueang 
Samut Prakan District, Samut Prakan 
Province, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa hạnh nhân nguyên chất; sữa hạnh nhân không đường; sữa hạnh nhân có 
chứa cà phê latte; sữa làm từ quả óc chó nguyên chất; sữa làm từ quả óc chó có chứa trà 
xanh matcha; sữa làm từ quả hồ trăn nguyên chất; sữa làm từ quả hồ trăn có chứa socola. 

 

 
(210) 4-2018-29683 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Cửu Hội  (VN) 

Khu Trũng Khoai, thôn Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; pin điện; dây cáp điện; dây dẫn điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ điện (cảm biến, ổn áp, chuôi đèn, ổ cắm điện, dây cáp điện, cầu 
chì, máy phát điện), bình ắc quy, pin điện, dây cáp điện, dây dẫn điện, đinh; mua bán: 
quần áo, giầy dép, mỹ phẩm, dược phẩm; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-29684 (220) 30.08.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Tô Chí Lợi  (VN) 
ấp Vàm Xáng, xã Phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh Cà Mau  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến sào; yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực 
phẩm làm từ yến sào (như: chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  

 

 
(210) 4-2018-29685 (220) 30.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, xanh dương. (540) 

  

(731) Tô Chí Tài  (VN) 
258/21 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm chơi cho bé; thảm chơi cho trẻ sơ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-29855 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) 1. Đào Thuỳ Linh   (VN) 
Số 7A, ngõ Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Nguyễn Ngọc Bích   (VN) 
Số 7, ngõ Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc tóc, 
chăm sóc cơ thể, và sản phẩm trang điểm.  

 

 
(210) 4-2018-29870 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey 08933 Usa 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược được bơm đầy dụng cụ tiêm dùng để điều trị rối loạn và bệnh 
viêm nhiễm và miễn dịch. 

 

 
(210) 4-2018-29874 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nhật Minh  (VN) 
Số nhà 431 phố Vũ Hữu, phường Thanh 
Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bún; phở; bánh tráng; phồng tôm; bánh đa nem; gia vị. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát bằng trái cây (đồ uống).  
 

 
(210) 4-2018-29912 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.7.17 
(731) KOREA ORIGINALITY 

PERSONALITY EDUCATION 
INSTITUTE   (KR) 
163, Myeongnyun-ro, Dongnae-gu, 
Busan, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khảo thí giáo dục; dịch vụ khảo thí đánh giá năng lực trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin (bao gồm đánh giá kỹ năng sử dụng các phần mềm dùng cho văn 
phòng như excel, word, power point); dịch vụ hướng dẫn kỹ năng giảng dạy; khóa đào tạo 
từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-29913 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh cốm nhạt, xanh da trời, xanh lá 

cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sợi Ôn Châu 
Việt Nam   (VN) 
Thôn Đông Giao, xã Lương Điền, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt: sợi và chỉ bằng bông; sợi bông (bette cotton intiative), 

sợi bông (open end (oe)), sợi có thành phần bông và polyeste (open end (oe), tixi (tc), 
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polyme compozit (pc), sợi có thành phần bông và polyeste (open end (oe), tixi (tc), 
polyme compozit (pc)), sợi bông tái chế. 

 

 
(210) 4-2018-29914 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 1.15.5 
(591) Đỏ, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH NICE CERAMIC  

(VN) 
Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường 
Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ); gạch granite.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán), xuất nhập khẩu, phân phối, trưng bày, quảng cáo các 
sản phẩm vật liệu xây dựng cụ thể là: phi kim loại, gạch men các loại (gạch men lát nền, 
gạch ốp lát, gạch thẻ), gạch granite.  

 

(210) 4-2018-29930 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) INDIAN OIL CORPORATION LTD.  

(IN) 
G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (E), 
Mumbai-400051, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn/dầu nhờn; hợp chất để thấm hút, làm ướt 

và làm dính bụi; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng. 
 

(210) 4-2018-29931 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) INDIAN OIL CORPORATION LTD.  

(IN) 
G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (E), 
Mumbai-400051, India  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn/dầu nhờn; hợp chất để thấm hút, làm ướt 

và làm dính bụi; nhiên liệu và vật liệu cháy sáng.   
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(210) 4-2018-29932 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MYLAN LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
Plot No.564/A/22, Road No.92, Jubilee 
Hills, Hyderabad-500 034, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm dùng để điều trị viêm gan c (hcv).  

 

 
(210) 4-2018-29934 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CO., 

LTD.   (JP) 
6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 
135-8505, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính cá nhân; phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được.  

 

 
(210) 4-2018-29943 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.5; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại CHIE FARM  (VN) 
257/88/30 Đặng Thúc Vịnh, tổ 2, xã 
Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: nấm linh chi sấy khô (không dùng cho mục 

đích y tế); nấm linh chi nguyên tai (đã được bảo quản); nấm linh chi cắt lát (đã được bảo 
quản); nấm linh chi xay nhuyễn (đã được bảo quản); tất cả dùng làm thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-29974 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 26.1.1; 26.5.1 
(731) CHONGQING CHENXI HEALTH 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 
3-Shop102, Building 11, No. 1, Shiyou 
Road, Yuzhong District, Chongqing, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; phòng tắm kiểu Thổ nhĩ kỳ; phòng tắm hơi; vật lý trị liệu; 
chăm sóc sức khỏe; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương. 

 

 
(210) 4-2018-29979 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) THAI OPTICAL GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
15/5 Moo 6 Bangbuathong-Suphanburi 
Road, Laham Sub-district, Bangbuathong 
District, Nonthaburi Province 11110, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2018-30004 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.2; 25.1.25; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đỏ đô pha đen, vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITABELLA  
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-30006 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.1.16; A5.3.15; 2.7.2; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, xanh nước 

biển, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITABELLA  
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-30025 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.13; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG 
INVESTMENT   (VN) 
Số 110-112, đường Kinh Dương Vương, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; 

tã lót trẻ em; thực phẩm chức năng; chế phẩm thú y.  
 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng 
cụ cầm tay để uốn tóc; bộ dụng cụ cắt sửa, móng tay; dụng cụ uốn lông mi; kéo. 

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; thiết bị và dụng cụ y 
tế; thiết bị dùng cho giải phẫu; thiết bị nha khoa.  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức (kim hoàn); đồng hồ; kim loại quý; 
đồng hồ bấm giờ; đá quý. 

 

Nhóm 26: Tóc giả; hoa giả; kẹp tóc; đăng ten trang trí; đồ dùng để thêu; ruy băng.  
 

Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thức ăn làm từ cá; trái cây đã chế biến; thịt; sữa; 
nước mắm. 

 

Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; ca cao; gia vị; bánh quy; kẹo. 
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho vật nuôi; động vật tươi sống; thực phẩm cho động 
vật; chế phẩm để vỗ béo động vật; hoa khô dùng cho mục đích trang trí. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết (đồ uống); bia; nước giải khát bằng trái cây; tinh dầu để sản 
xuất đồ uống, nước có gaz; mật hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; nước ép trái cây có cồn; chiết xuất rượu mùi và 
đồ uống có rượu; đồ uống chưng cất. 

 

Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đá lửa.  
 

Nhóm 35: Hệ thống siêu thị (bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hóa), đại lý ký 
gửi hàng hoá, tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm như: dược phẩm, chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, tã lót trẻ em, thực phẩm chức năng; chế 
phẩm thú y, kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện], dụng 
cụ cầm tay để uốn tóc, bộ dụng cụ cắt sửa, móng tay, dụng cụ uốn lông mi, kéo, bình sữa 
cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị dùng cho 
giải phẫu, thiết bị nha khoa, hợp kim của kim loại quý, đồ trang sức (kim hoàn), đồng hồ, 
kim loại quý, đồng hồ bấm giờ, đá quý, tóc giả, hoa giả, kẹp tóc, đăng ten trang trí, đồ 
dùng để thêu, ruy băng, thủy hải sản đã qua chế biến, thức ăn làm từ cá, trái cây đã chế 
biến, thịt, sữa, nước mắm, hạt tiêu, cà phê, ca cao, gia vị, bánh quy, kẹo, hoa quả tươi, 
thức ăn cho vật nuôi, động vật tươi sống, thực phẩm cho động vật, chế phẩm để vỗ béo 
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động vật, hoa khô dùng cho mục đích trang trí, nước tinh khiết (đồ uống), bia, nước giải 
khát bằng trái cây, tinh dầu để sản xuất đồ uống, nước có gaz, mật hoa quả, đồ uống có 
cồn (trừ bia), rượu; nước ép trái cây có cồn, chiết xuất rượu mùi và đồ uống có rượu, đồ 
uống chưng cất, xì gà, thuốc lá, diêm, tẩu thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, đá 
lửa. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; kinh doanh bất động sản; cho thuê cửa hàng, gian 
hàng, quầy hàng để bán hàng hóa trong siêu thị, đại siêu thị; cho thuê gian hàng trong 
trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và 
khách du lịch; dịch vụ chuyển phát thư tín, bưu phẩm và hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho 
hàng; dịch vụ vận tải; dịch vụ bao gói hàng hóa. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; đào tạo thực hành; giảng dạy; đào tạo 
lại nghề; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (spa-resort); dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức 
ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ nha khoa; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng 
tay; dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-30026 (220) 31.08.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.13; 3.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG 
INVESTMENT   (VN) 
Số 110-112, đường Kinh Dương Vương, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; giấy; đồ dùng văn phòng phẩm, ấn phẩm các 

loại. 
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ba lô; va li; ví; cặp học sinh; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây thắt lưng (dùng với trang phục); tất; cà vạt.  
 

 
(210) 4-2018-30063 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH SINH SUNG  (VN) 

Lô A-4D1-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
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(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (không bao gồm khóa điện); phụ kiện lắp ráp cửa bằng 
kim loại, then ổ khóa; then cài cửa (bằng kim loại); bản lề, ke cửa (bằng kim loại); khóa 
chốt hộp (bằng kim loại); két sắt. 

 
Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện tử; thiết bị báo hiệu chống trộm, thiết bị mã hóa từ tính; 
thẻ nhận dạng từ tính. 

 

 
(210) 4-2018-30075 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 1.15.15; 26.1.1; A26.1.18
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ENGGO CHICKEN  
(VN) 
Số 24 ngõ 2 Trần Văn Lai, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quầy rượu; quán bia; quán cafe.  
 

 
(210) 4-2018-30076 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 

Thôn Bảo Chúc, thị trấn Hợp Hòa, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; vỏ ốp bảo vệ điện thoại; bộ tai nghe dùng cho điện thoại; 

bộ tai nghe dùng cho máy tính; sạc điện thoại; loa dùng cho máy tính.  
 
 

(210) 4-2018-30100 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 22.1.1; 26.4.3; 5.7.3; A25.7.2 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm, nâu. 
(731) Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt 

Nam   (VN) 
35 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (văn hóa, ẩm thực); giải trí trên truyền hình; tổ chức và điều 

hành hội thảo (về văn hóa và ẩm thực); tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hóa và ẩm 
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thực); đào tạo nghề (nghề nấu ăn và các nghề trong lĩnh vực văn hóa); tổ chức các cuộc 
thi giải trí (nấu ăn, cắm hoa, vẽ). 

 

 
(210) 4-2018-30107 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.7.25; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần Xuân Xuân  

(VN) 
Xóm Mới, xã Dương Liễu, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Vừng (mè) khô; đậu xanh khô; đậu nành khô; lạc khô; bơ vừng; sữa vừng (mè).  
 

Nhóm 30: Bột vừng (bột mè); bột đậu; bánh ngọt; kẹo; miến dong; tinh bột sắn.  
 

Nhóm 35: Buôn bán vừng (mè), đậu xanh, đậu nành, lạc khô, bơ vừng, sữa vừng (mè), bột 
vừng (bột mè), bột đậu, bánh ngọt, kẹo, miến dong, tinh bột sắn.  

 

 
(210) 4-2018-30124 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22 
(731) MR. SHAMDATH RAGOEBIER  (SR) 

Dr. Sophi Redmondstraat 176 B, 
Paramaribo, Rep. Suriname   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng dành cho người hút thuốc, cụ thể là, ống đầu 
lọc, ống đựng xì gà, đầu lọc cho thuốc lá, ống dùng cho thuốc lá điếu; diêm.  

 

 
(210) 4-2018-30161 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A5.5.20; 5.3.6; 2.9.1 
(731) AO, MIN-YANG   (TW) 

No. 7-5, Aly. 17, Ln. 22, Linquan St., 
Lingya Dist., Kaohsiung City 802, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
kem lạnh; bánh ngọt; kẹo. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến thực phẩm; dịch vụ bán lẻ liên quan đến đồ uống 
không cồn; dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phòng trà; dịch vụ quầy rượu; chuẩn bị thức ăn 
mang đi và thức ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ đồ ăn và thức uống mang đi do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-30176 (220) 04.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Foster 
Việt Nam   (VN) 
N10 - LK398 Khu A, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ 
làm kín công trình; dịch vụ chống ẩm (xây dựng).  

 
 

(210) 4-2018-30263 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 22.3.1; A22.3.5 
(591) Đỏ, xám, vàng, trắng, tím, xanh nước 

biển, xanh da trời, xanh lá cây, đen. 
(731) Nguyễn Thành Nhân  (VN) 

88 đường số 1, khu dân cư Cityland 
Centerhill, phường 7, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 
 

(210) 4-2018-30306 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7; A26.11.7; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần văn phòng 

phẩm Hồng Hà  (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Ghim (đồ ngũ kim); lò xo (đồ ngũ kim); giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 
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Nhóm 16: Giấy nhắc việc; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; kẹp tài liệu [đồ 
dùng văn phòng]; bảng vẽ; bảng viết; dụng cụ vẽ; bút vẽ; bút máy; thước cong (thước lượn 
để kê đường cong); mực [văn phòng phẩm]; bút đánh dấu; sổ các loại; bút màu; hồ dán; 
hộp bút; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); giấy phô tô; ấn phẩm; gôm tay bằng cao su; đồ 
dùng cho trường học [văn phòng phẩm], băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; thước vẽ các loại; ghim dập văn phòng; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]; phấn viết; vở các loại; kệ chặn sách bằng kim loại. 

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh; vali; túi du lịch.  

 
Nhóm 20: Tủ sách [đồ đạc]; đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học; giá sách thư viện; giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu 
kho hàng hóa. 

 

Nhóm 25: Mũ; đồng phục; áo mưa; giày; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: ghim (đồ ngũ kim), lò xo (đồ ngũ 
kim), kệ chặn sách bằng kim loại, giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giấy nhắc việc, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng 
để bao gói, kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], bảng vẽ, bảng viết, dụng cụ vẽ, bút vẽ, bút 
máy, thước cong (thước lượn để kẻ đường cong), mực [văn phòng phẩm], bút đánh dấu, sổ 
các loại, bút màu, hồ dán, hộp bút, bút chì, bút (đồ dùng văn phòng), giấy phô tô, ấn 
phẩm, gôm tẩy bằng cao su, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], băng dính cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng, thước vẽ các loại, ghim dập văn phòng, văn phòng 
phẩm, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], phấn viết, vở các loại, cặp da, ba lô, cặp 
đựng tài liệu, túi xách tay, cặp học sinh, vali, túi du lịch, tủ sách [đồ đạc], đồ đạc (tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong trường học, giá sách thư 
viện, mũ, đồng phục, áo mưa, giày, giày tập thể dục, giày đá bóng. 

 

 
(210) 4-2018-30307 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/820,678 05.03.2018 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.  (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là, nước hoa, nước thơm cô-lô-
nhơ, chất thơm, hạt gel tăm, muối tắm dạng bông, dầu tắm, gel tắm để cho vào nước tắm, 
muối tắm, xà phòng tắm tạo bọt, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có bản chất là 
xịt toàn thân, dầu dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, tẩy da chết toàn thân, xà phòng tắm, 
sữa tắm, xà bông bọt, kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, xà phòng rửa mặt, kem dưỡng 
da, xà phòng làm sạch da, tinh dầu dùng cho cá nhân, dầu thơm, dầu ướp hương liệu, chất 
ngâm chân không chứa thuốc, xịt thơm toàn thân, xịt thơm toàn thân dạng phun sương, 
nước thơm, nước thơm dưỡng da tay, nước thơm dưỡng da mặt, son dưỡng môi, son bóng, 
gel tạo nếp tóc, dầu xức tóc, kem mát-xa, nước thơm mát-xa, dầu mát-xa, sơn móng tay, 
phấn rôm, kem tắm, gel tắm, xà phòng rửa tay, chế phẩm vệ sinh tay, sữa rửa mặt không 
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chứa thuốc; hoa cỏ khô tạo mùi thơm, hương trầm, túi nhỏ ướp nước hoa; nước hoa xịt 
phòng; bình nước hoa dự phòng dùng cho bình phun nước hoa xịt phòng không dùng 
điện. 

 
Nhóm 04: Nến. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mua sắm cá nhân cho người khác.  

 

 
(210) 4-2018-30308 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/820,673 05.03.2018 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện; hộp đựng đồ trang 

sức có chia ngăn. 
 

Nhóm 20: Giá trưng bày đồ trang sức và cây treo đồ trang sức.  
 

Nhóm 26: Phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây 
buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, 
dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, kẹp 
tóc mai, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, 
kẹp tóc kiểu gắp, ghim kẹp tóc, kẹp tóc dạng thanh bấm, và vật trang trí tóc có hình dạng 
lược. 

 

 
(210) 4-2018-30309 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/820,637 05.03.2018 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi du lịch đa dụng; ví tiền; ví cầm tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng để đi biển; 
túi đựng chế phẩm làm sạch và mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; túi đựng trang sức. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo và quần; váy liền; quần áo mặc trong nhà; bộ đồ lót 
phong cách gợi cảm, cụ thể là, áo ngực, đồ lót, quần áo lót bằng vải của phụ nữ, quần áo 
mặc trong, quần lót, quần đùi lót của nam giới, áo nịt ngoài, áo ba lỗ cho nữ (áo tank top), 
váy mặc trong, quần áo ngủ, bộ quần áo ngủ (bộ pyjama), áo sơ mi, váy ngủ dáng sơ mi, 
quần dài, quần đùi, áo choàng của phụ nữ mặc sau khi tắm, áo choàng mặc trong nhà, áo 
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ngủ, đồ lót có tác dụng tạo hình theo ý muốn của người mặc, dây thun bằng vải nối quần 
lót và tất chân, áo nịt ngực bó sát của phụ nữ (áo corset); dép lê; tấm che mắt khi ngủ; 
trang phục dệt kim; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất ngắn cổ; thắt lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến các loại mặt hàng tiêu 

dùng, cụ thể là, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là, nước hoa, nước thơm 

cô-lô- nhơ, chất thơm, hạt gel tắm, muối tắm dạng bông, dầu tắm, gel tắm để cho vào 
nước tắm, muối tắm, xà phòng tắm tạo bọt, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc có 

bản chất là xịt toàn thân, dầu dưỡng thể, nước thơm dưỡng thể, tẩy da chết toàn thân, xà 

phòng tắm, sữa tắm, xà bông bọt, kem dưỡng thể, kem dưỡng da mặt, xà phòng rửa mặt, 
kem dưỡng da, xà phòng làm sạch da, tinh dầu dùng cho cá nhân, dầu thơm, dầu ướp 

hương liệu, chất ngâm chân không chứa thuốc, xịt thơm toàn thân, xịt thơm toàn thân 

dạng phun sương, nước thơm, nước thơm dưỡng da tay, nước thơm dưỡng da mặt, son 
dưỡng môi, son bóng, gel tạo nếp tóc, dầu xức tóc, kem mát-xa, nước thơm mát-xa, dầu 

mát-xa, sơn móng tay, phấn rôm, kem tắm, gel tắm, xà phòng rửa tay, chế phẩm vệ sinh 

tay, sữa rửa mặt không chứa thuốc, hoa cỏ khô tạo mùi thơm, hương trầm, túi nhỏ ướp 
nước hoa, nước hoa xịt phòng, bình nước hoa dự phòng dùng cho bình phun nước hoa xịt 

phòng không dùng điện, nến, đồng hồ, đồ trang sức, hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện, 
hộp đựng đồ trang sức có chia ngăn, túi du lịch đa dụng, ví tiền, ví cầm tay cho phụ nữ, ba 

lô, túi dùng để đi biển, túi đựng chế phẩm làm sạch và mỹ phẩm không chứa đồ bên 

trong, túi đựng trang sức, giá trưng bày đồ trang sức và cây treo đồ trang sức, quần áo, cụ 
thể là, áo và quần, váy liền, quần áo mặc trong nhà, bộ đồ lót phong cách gợi cảm, cụ thể 

là, áo ngực, đồ lót, quần áo lót bằng vải của phụ nữ, quần áo mặc trong, quần lót, quần 

đùi lót của nam giới, áo nịt ngoài, áo ba lỗ cho nữ (áo tank top), váy mặc trong, quần áo 
ngủ, bộ quần áo ngủ (bộ pyjama), áo sơ mi, váy ngủ dáng sơ mi, quần dài, quần đùi, áo 

choàng của phụ nữ mặc sau khi tắm, áo choàng mặc trong nhà, áo ngủ, đồ lót có tác dụng 

tạo hình theo ý muốn của người mặc, dây thun bằng vải nối quần lót và tất chân, áo nịt 
ngực bó sát của phụ nữ (áo corset), dép lê, tấm che mắt khi ngủ, trang phục dệt kim, đồ đi 

chân, đồ đội đầu, tất ngắn cổ, thắt lưng [trang phục], phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, 

cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, 
băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, 

ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, kẹp tóc mai, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc 
dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, kẹp tóc kiểu gắp, ghim kẹp tóc, kẹp tóc 

dạng thanh bấm, và vật trang trí tóc có hình dạng lược. 
 

 
(210) 4-2018-30316 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A24.15.7 

(731) FKC INTERNATIONAL INC.   (US) 
21015 Pathfinder Rd. #140 Diamond 

Bar, CA 91765, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Đồ uống thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp cho mục 

đích y tế; chiết xuất thảo dược dùng cho mục đích dược phẩm; chiết xuất từ thực vật ở 
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dạng bao con nhộng (dùng cho mục đích dược phẩm); chất bổ sung thực phẩm dùng cho 
mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; hợp chất từ thực vật dùng làm chất bổ sung ăn 

kiêng (dùng làm thuốc); trà thảo dược (đồ uống chứa thuốc). 
 

 
(210) 4-2018-30327 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.15; 4.5.5 
(591) Vàng, đen, da cam, hồng, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Lập Sơn  (VN) 
28 đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Móc khóa bằng nhựa. 
 

Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví. 
 

Nhóm 21: Hộp đựng thực phẩm; bát đĩa; cốc uống nước;  bình đựng nước. 
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn mặt; khăn ăn (không làm bằng giấy). 
 

Nhóm 28: Thú nhồi bông; đồ chơi; móc khóa bằng nhung (đồ chơi). 
 

Nhóm 29: Nước chấm có nguồn gốc từ động vật; rong biển đã qua chế biến; xúc xích. 
 

Nhóm 30: Nước tương (xì dầu); tương ớt; gia vị rắc lên cơm; nước chấm có nguồn gốc từ 
thực vật; ngũ cốc ăn liền. 

 

 
(210) 4-2018-30331 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(731) BEIJING BLACK BLADE SPORTS 

CULTURE DEVELOPMENT CO., 
LTD.  (CN) 
No. 502, 4/F, Bldg. 1, No. 4 Yard, 
Guanghua Rd., Chaoyang Dist., Beijing, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí); sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc 
văn hoá; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; giải trí trên truyền hình. 
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(210) 4-2018-30336 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất bổ sung dùng cho ăn kiêng và bổ 
sung dinh dưỡng; đồ uống bổ sung ăn kiêng dùng cho người nhằm mục đích chữa bệnh; 
đồ uống bổ sung cho ăn kiêng; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung vitamin. 

 

 
(210) 4-2018-30337 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; vitamin dùng trước khi sinh; vitamin và chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn 
kiêng có chứa vitamin.  

 

 
(210) 4-2018-30338 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm giúp tăng cường khả năng sinh sản (dùng cho mục đích 
y tế); bao con nhộng dùng trong y tế; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất bổ 
sung dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30339 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, cụ thể là: dược phẩm điều trị buồn nôn; chế phẩm điều trị buồn 
nôn; thuốc dùng cho người; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất bổ 
sung dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-30348 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.24; 24.9.1 
(731) KAN HING PLASTIC PRODUCTS 

FACTORY LIMITED  (HK) 
8/F., Bold Win Industrial Building, 16-18 
Wah Sing Street, Tai Lin Pai Road, Kwai 
Chung, New Territories, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút đánh dấu [đồ dùng văn phòngl; hộp bút; bút chì; đồ dùng cho trường học 

[văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm; hộp đựng đồ viết [bộ dụng cụ]. 
 

Nhóm 18: Túi cho thể thao; bao/túi/bị/xắc; ba lô; túi xách học sinh; túi mua hàng; vali.  
 

 
(210) 4-2018-30354 (220) 05.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) WU YIJUN   (CN) 

No.101, East Ladder, Bul 2, Xinyuan 
Community Committee Dormitory, 
Haicheng Town, Haifeng County, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu; giày; giày cao cổ (boots); quần áo; dép; dép đi trong nhà (slippers). 
 

 
(210) 4-2018-30402 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Giao  
(VN) 
S34-1 khu phố Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán chế phẩm xử lý môi trường; mua bán các chất phụ 
gia ổn định cho động cơ; mua bán các chất phụ gia ổn định cho đất và xây dựng; mua bán 
nguyên vật liệu làm đường. 
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(210) 4-2018-30428 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0030827 08.03.2018 KR 

(731) SV INC.  (KR) 
#1301, 503, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul 06132, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Nền tảng phần mềm máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm thương mại 

điện tử máy tính; ứng dụng điện thoại thông minh (phần mềm); phần mềm máy tính tích 
hợp với ứng dụng và dữ liệu; chương trình hệ thống điều khiển; phần mềm máy tính dùng 
để điều khiển thiết bị đầu cuối tự phục vụ; phần mềm máy tính để sử dụng kiểm soát truy 
cập máy tính; phần mềm máy tính dùng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa máy vi tính cầm tay 
hoặc máy tính có thể mang đi được và máy chủ; phần mềm máy tính dùng để giao tiếp với 
người sử dụng máy tính cầm tay; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di 
động; chương trình cơ sở cho máy tính; công cụ để phát triển phần mềm máy tính; phần 
mềm dùng để tìm kiếm và truy xuất thông tin trên mạng máy tính; chương trình tiện ích 
máy tính (chương trình thực hiện công việc bảo trì máy tính); chương trình máy tính để 
tìm kiếm từ xa nội dung trên máy tính và mạng máy tính; phần mềm tăng cường tính 
thực; phần mềm máy tính dùng để quản lý dữ liệu; tiền điện tử có thể tải xuống được; tiền 
ảo có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-30435 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Đinh Công Huân  (VN) 
Xóm Làng Lê, xã Động Đạt, huyện Phú 
Lương, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; xịt vệ sinh; bệ xí vệ sinh; vòi rửa bát. 
 

 
(210) 4-2018-30446 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.27; 4.5.2; 4.5.3; A2.5.23 
(591) Xanh nước biển đậm, đỏ, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
LetsPro   (VN) 
Số 54A, ngõ 323, đường Thụy Phương, 
phường Thụy Phương, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Khóa đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; dịch vụ 
dạy dỗ, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không 
tải xuống được; ghi băng video, thu băng video, ghi băng hình. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1069 

(210) 4-2018-30481 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) YU TIANXIANG  (CN) 

Hudong, meihu Village, Henghe Town, 
Cixi City, Zhejiang Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: ổ bi tự bôi trơn; giá đỡ ổ trục cho máy móc; ổ bi [bộ phận của máy móc]; ổ 
trục cho trục truyền động; ổ bi; vòng bi cho ổ trục; miếng đệm chống ma sát cho máy; ổ 
con lăn. 

 

 
(210) 4-2018-30485 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.9; A7.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, da cam đậm, da cam nhạt, nâu, nâu 

đất, trắng, đỏ, xám. 
(731) LIVGA FOOD SYSTEM CO.,LTD.  

(KR) 
73-3, Beonyeong 3-gil, Umsa-myeon, 
Gyeryong-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea #103 Gangnam 
building 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-30516 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 

SEEN  (VN) 
Số 1, phố Thanh Lâm, phường Minh 
Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động 
 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; 
thiết bị và dụng cụ cân; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu; thiết bị và 
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dụng cụ kiểm tra; thiết bị và dụng cụ cấp cứu; thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh; thiết bị ghi, truyền và tái tạo hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, đĩa ghi; các cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy tính 
tiền; máy tính; thiết bị xử lý các dữ kiện; máy vi tính; thiết bị dập lửa (dùng điện). 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện (cụ thể là bình ắc quy, dây điện, chuông điện báo động, 

cột bơm xăng dầu điện tử, thiết bị truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, điều chỉnh năng 

lượng điện), thiết bị và dây chuyền nhà máy lọc dầu và nhà máy giấy, thiết bị và dây 

chuyền xử lý rác thải.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt theo đơn đặt hàng các thiết bị điện; lắp đặt theo đơn đặt hàng các thiết 

bị cơ khí; dịch vụ lắp đặt, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền của nhà máy lọc 

dầu; dịch vụ lắp đặt, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền của nhà máy giấy; xây 

dựng và lắp đặt theo đơn đặt hàng các thiết bị và dây chuyền xử lý nước thải; bảo dưỡng, 

sữa chữa các thiết bị và dây chuyền xử lý nước thải. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý rác thải; dịch vụ xử lý nước thải; dịch vụ tiêu hủy rác và chất 

thải; tái chế rác và phế thải. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo sử dụng và vận hành thiết bị điện và cơ khí, các thiết bị và dây 

chuyền xử lý nước thải, rác thải; dịch vụ đào tạo cách sử dụng và vận hành thiết bị điện và 

cơ khí, dây chuyền của nhà máy lọc dầu và nhà máy giấy. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến ứng dụng tự động hoá trong thiết 

bị điện và thiết bị cơ khí; dịch vụ khảo sát và thiết kế dây chuyền nhà máy lọc dầu, nhà 

máy giấy; dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp liên quan đến ứng dụng tự động hoá trong thiết bị 

và dây chuyền xử lý rác thải. 
 

 
(210) 4-2018-30517 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) MOSSIMO HOLDINGS LLC.  (US) 

103 Foulk Road, Wilmington, DE 

19803, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; ba lô; túi đa dụng dùng cho các vận động viên; túi thể thao đa 

dụng; túi dùng ở bãi biển; túi đựng sách; túi hành lý xách tay; túi cầm tay dạng ví (túi 

clutch); túi hình trụ có quai xách (túi duffel); túi dùng để tập gym; túi đựng quần áo hoặc 

vật dụng cá nhân khác dùng cho những chuyến đi qua đêm hay ngắn ngày (overnight 

bags); túi sách học sinh; túi đeo vai; túi vải (túi tote); túi du lịch; túi đựng quần áo; ví 

tiền/túi cầm tay cho phụ nữ; túi xách tay; túi để mang theo hành lý cá nhân (luggage); túi 

có quai đeo ngang bụng (túi fanny); ba lô cỡ lớn; cặp học sinh/túi đeo vai học sinh; ví bỏ 

tói; «. 
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(210) 4-2018-30541 (220) 06.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất cơ 

điện Việt Nhật  (VN) 
Số nhà 54, ngõ 60 đường Lê Thái Tổ, 
phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm và phụ tùng máy bơm.  
 

 
(210) 4-2018-30563 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED  (VG) 
Vistra Corporate Services Centre, 
Wickham's Cay II, Road Town, Tortola, 
VG 1110, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các tổ chức khởi nghiệp và tổ chức kinh doanh; 
dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm kính mắt, quần áo, đồ đội đầu, đồ đi chân, găng 
tay (trang phục), da, giả da, da động vật và da sống, sản phẩm bằng da hoặc giả da (cặp, 
túi, ví, vali, giày dép, xăng đan, đồ trang trí cho đồ vật trong nhà), hành lý, túi xách, «, « 
che nắng, gậy đi bộ, roi da, yên cương, phụ kiện cho bộ yên cương, thú săn, đồ chơi và đồ 
vật tiêu khiển khác, đồ dùng và thiết bị thể thao, túi xách dùng để vận chuyển các đồ 
dùng thể thao, đồ trang trí cho cây thông Noel; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên 
các phương tiện truyền thông đại chúng; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng 
cáo trực tiếp bằng thư; quảng cáo ngoài trời; cho thuê thời gian quảng cáo trên phương 
tiện truyền thông; marketing; dịch vụ tìm kiếm, quảng bá sản phẩm để tiếp cận khách 
hàng tiềm năng; thiết kế quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc 
tiến việc bán hàng; quảng cáo hàng hóa và dịch vụ thông qua hoạt động tài trợ cho các sự 
kiện thể thao; dịch vụ quan hệ công chúng; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để đẩy mạnh bán 
hàng; trang trí quầy hàng; tổ chức các buổi trình diễn thời trang cho mục đích quảng cáo; 
tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích thương mại và quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác; dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết; quản lý quá trình đặt 
hàng; dịch vụ lập hoá đơn; chuẩn bị bảng tiền lương; dịch vụ bán lẻ và bán buôn các sản 
phẩm kính mắt, mũ áo, giày dép, mũ, da, giả da, sản phẩm làm bằng da và giả da như cặp, 
túi, ví, vali, giày dép, xăng đan, đồ trang trí cho đồ vật trong nhà, da động vật và da sống, 
hành lý, túi xách, «, « che nắng, gậy đi bộ, roi da, yên cương, phụ kiện cho bộ yên cương, 
thú săn, đồ chơi và đồ vật tiêu khiển khác, đồ dùng và thiết bị thể thao, túi xách dùng để 
vận chuyển các đồ dùng thể thao, đồ trang trí cho cây thông Noel; tư vấn kinh doanh và tư 
vấn liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ hỗ trợ quản lý hoạt động nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến việc thiết lập và tổ chức hoạt 
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động nhượng quyền thương mại; dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh trong khuôn khổ của 
một hợp đồng nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-30568 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 24.15.3 
(591) Xanh nước biển, xám, trắng, xanh dương.
(731) Công ty TNHH Môi giới Quốc 

tế H&M  (VN) 
79/16 Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ làm visa, thị thực, hộ chiếu (đại lý du lịch). 
 

 
(210) 4-2018-30571 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Quách Tài Xuyên  (VN) 

ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước, huyện Hòn 
Đất, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng kim loại cụ thể là bồn chứa nước inox. 
 

Nhóm 11: Vòi sen; bồn rửa; ống dẫn nước cho thiết bị vệ sinh (bộ phận của thiết bị vệ 
sinh); máy lọc nước; máy năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2018-30656 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây thẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
x©ydùng Lilama   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, số 69 Vũ 
Trọng Phụng, phường Thanh Xuân 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội    

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ 
quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý kinh doanh khách 
sạn; quản lý kinh doanh chuỗi cửa hàng (franchising).  
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Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê căn hộ; dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng; 
quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán.  

 

 
(210) 4-2018-30671 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.5; 26.1.2; A19.3.4; 26.15.9 
(591) Vàng, xanh dương, ghi, trắng. 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-30674 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ tươi, đỏ đô, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

công nghệ POPO Việt Nam  (VN)
Số 160, phố Xã Đàn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán balô, balô du lịch, balô laptop, vali, vali kéo, cặp laptop, cặp số, cặp 
da, cặp đựng tài liệu bằng da hoặc giả da, túi, túi xách tay, túi thể thao, túi xách du lịch, 
túi bao tử cá nhân, túi chống sốc, túi vải buộc dây dùng để đựng vật dụng cá nhân, ví, ví 
da, ví nam, ví nữ, ví đựng thẻ tín dụng; mua bán quần áo, giày dép, tất, dây thắt lưng, mũ, 
nón và đồ đội đầu; mua bán ô, lọng và gậy chống; dịch vụ quảng cáo trên internet; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường. 

 

 
(210) 4-2018-30697 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 10.3.1; 26.13.25 
(731) ZOOLUNGZOOLUNG CO., LTD.  

(KR) 
79, Juyeop-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Bao kính đeo mắt; màng mỏng bảo vệ dạng tinh thể lỏng chuyên dùng cho điện 
thoại thông minh; bao đựng điện thoại thông minh; ốp lưng cho điện thoại thông minh; 
thiết bị sạc cho điện thoại thông minh; thiết bị gắn thêm vào điện thoại thông minh có khe 
mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking station); nút bịt chống bụi chuyên 
dùng cho lỗ cắm tai nghe; dây treo điện thoại di động; đĩa dvd; phần mềm ứng dụng có 
thể tải về cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; tệp tin đa 
phương tiện có thể tải về; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; usb. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; thiết kế vật liệu quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch 
vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ cửa hàng bán lẻ búp bê và đồ chơi, văn 
phòng phẩm, quần áo và trò chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí và công viên theo chủ đề; cung cấp tiện nghi giải trí 
cho công viên theo chủ đề; dịch vụ vườn bách thú; dịch vụ đào tạo liên quan đến động vật 
học; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; tổ chức các sự kiện về giáo dục; tổ chức các sự 
kiện văn hóa; tổ chức buổi biểu diễn về động vật; cung cấp tiện nghi giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục; tổ chức các sự kiện giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch vụ đặt chỗ trước 
nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê và dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng 
cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ trông giữ vật nuôi ban ngày; dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ vật nuôi. 

 

 
(210) 4-2018-30729 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; 15.7.1; 24.15.21; 26.15.11 
(591) Xanh lá đậm, trắng, xám, vàng đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 
Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2018-30730 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HOMEAWAY.COM, INC.  (US) 

1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, 
Texas 78703 United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần mềm máy tính cho thiết bị di động; phần mềm tải xuống 

được dưới dạng ứng dụng di động dùng cho các dịch vụ thông tin chỗ ở tạm thời và niêm 

yết về bất động sản nghỉ dưỡng; phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng ứng dụng di 
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động để đặt chỗ ở tạm thời và dịch vụ niêm yết và giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng; ứng 

dụng tải xuống được dùng cho thiết bị di động để giữ chỗ và đặt chỗ ở tạm thời và dịch vụ 

niêm yết và giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng; nền tảng phần mềm máy tính hỗ trợ cho 

việc cung cấp thông tin, tương tác ngang hàng và giao dịch liên quan đến chỗ ở tạm thời 

và dịch vụ niêm yết bất động sản nghỉ dưỡng, và giữ chỗ ở tạm thời trong lĩnh vực du lịch, 

lưu trú, ăn uống và giải trí; phần mềm máy tính và ứng dụng di động tải xuống được mà 

người dùng có thể đăng xếp hạng, đánh giá, và đề xuất về danh sách bất động sản nghỉ 

dưỡng, chỗ ở tạm thời, sự kiện, địa điểm, doanh nghiệp, dịch vụ, và các hoạt động trong 

lĩnh vực giải trí, du lịch và nhà hàng. 

 

Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ niêm yết bất động sản và thông tin bất động sản thông qua 

mạng máy tính toàn cầu; cung cấp danh sách bất động sản và thông tin bất động sản 

thông qua internet; cung cấp thông tin về việc cho thuê nhà nghỉ dưỡng qua internet; cung 

cấp cơ sở dữ liệu thông tin về danh sách bất động sản; dịch vụ niêm yết bất động sản để 

cho thuê nhà ở và cho thuê căn hộ; cung cấp một trang web tương tác trực tuyến có niêm 

yết và cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến và cơ 

sở dữ liệu có thể tìm kiếm trực tuyến có chứa thông tin, danh sách và thông báo về nhà ở, 

căn hộ, chung cư, nhà phố, bất động sản, bất động sản thương mại; dịch vụ niêm yết, cho 

thuê nhà ở, căn hộ, phòng ở trong nhà, nhà con, nhà nghỉ dưỡng, buồng ngủ và biệt thự và 

không gian văn phòng trong các bất động sản thương mại trên mạng máy tính toàn cầu; 

cung cấp đánh giá và phản hồi về người cho thuê và người thuê bất động sản, từ cộng 

đồng ảo và từ các trang mạng xã hội; dịch vụ thanh toán thương mại điện tử, cụ thể là, xử 

lý thanh toán cho việc mua hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng liên lạc điện tử; cung cấp 

dịch vụ bảo hiểm mua sắm trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến hàng hóa và dịch vụ của 

người khác thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở tạm thời; cung cấp thông tin lưu trú tạm thời qua internet; sắp 

xếp chỗ ở tạm thời; cung cấp dịch vụ đặt chỗ trực tuyến cho chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ 

đại lý du lịch, cụ thể là, đặt chỗ và giữ chỗ lưu trú; cung cấp dịch vụ thông tin về du lịch 

và chỗ ở qua mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là, cung cấp dịch vụ tìm kiếm dành cho lưu 

trú; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là, đặt chỗ và giữ chỗ ở tạm thời. 
 

(210) 4-2018-30762 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4 

(731) Công ty TNHH CAIR  (VN) 
485 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm làm tươi mát không khí; chế phẩm khử mùi không khí; chế phẩm 

làm sạch không khí; chất khử trùng không khí; chất khử mùi dùng cho vải; chất khử mùi 

dùng cho phòng và thảm. 
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(210) 4-2018-30772 (220) 07.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 6.7.4; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Tonic Việt Nam   (VN) 
Số 4 hẻm 209/22/12 đưòng An Dương 
Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội            

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê thiết 

bị xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; phá dỡ các công trình xây dựng.  
 

Nhóm 38: Phát thanh; truyền hình; truyền hình cáp; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền 
qua vệ tinh; phát sóng truyền thanh, truyền hình không dây. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục], học viện [giáo dục]; dịch vụ giải trí; sản xuất 
chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ 
chức và điều hành hội thảo, thực hiện chuyến du lịch có hướng dẫn; tổ chức và điều khiển 
buổi hoà nhạc, sắp xếp và tiến hành buổi hoà nhạc.  

 

 
(210) 4-2018-30790 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu  

 

 
(210) 4-2018-30791 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú   (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu 

 

 
(210) 4-2018-30792 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2018-30796 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
TIMA  (VN) 
Phòng 207-01, tầng M - tòa nhà N01A 
GoldenLand, số 275 Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính có thể tải xuống được; 

chương trình máy tính trên nền tảng website; phần mềm ứng dụng máy tính. 
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ tư vấn nợ; thông tin tài chính; quản lý tài chính. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần 
mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-30813 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

khách sạn Thống Nhất 
Metropole  (VN) 
Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quầy bar).  

 

 
(210) 4-2018-30814 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

khách sạn Thống Nhất 
Metropole  (VN) 
Số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu (quầy bar).  
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(210) 4-2018-30928 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, hồng, trắng. 
(731) AEON RETAIL CO., LTD.   (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba, Chiba 
261-0023, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán buôn: quần áo, quần áo lót, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, thắt lưng dùng cho trang phục, túi xách và túi nhỏ, quạt tay dạng gấp, quạt tay 
dạng phẳng, khăn tay bỏ túi, khăn bông Nhật, các sản phẩm vải dệt khác dùng cho cá 
nhân, phụ kiện cho tóc, quần lót vệ sinh, ô, ví đựng đồ trang điểm không chứa đồ bên 
trong, gậy chống và ba toong, khóa cài cho quần áo, huy hiệu cho trang phục (không bằng 
kim loại quý), đồ trang trí giày (không bằng kim loại quý) và dây buộc giày. 

 

 
(210) 4-2018-30929 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Đen, hồng, trắng. 
(731) AEON RETAIL CO., LTD.   (JP) 

1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba, Chiba 
261-0023, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ bán buôn: quần áo, quần áo lót, đồ đi chân, 
đồ đội đầu, thắt lưng dùng cho trang phục, túi xách và túi nhỏ, quạt tay dạng gấp, quạt tay 
dạng phẳng, khăn tay bỏ túi, khăn bông Nhật, các sản phẩm vải dệt khác dùng cho cá 
nhân, phụ kiện cho tóc, quần lót vệ sinh, ô, ví đựng đồ trang điểm không chứa đồ bên 
trong, gậy chống và ba toong, khóa cài cho quần áo, huy hiệu cho trang phục (không bằng 
kim loại quý), đồ trang trí giày (không bằng kim loại quý) và dây buộc giày.  

 
 

(210) 4-2018-30931 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KINDRACO HARDWARE SDN BHD  

(MY) 
Lot 1557, Kg Jaya Industrial Area, Jalan 
Kusta, 47000 Sungai Buloh, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Khớp nối, không bằng kim loại, dùng cho ống mềm; khớp nối, không bằng kim 
loại, dùng cho ống cứng; vật liệu gia cố, không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; đệm lót; 
đệm nối kín; xi gắn kín; đầu nối, không bằng kim loại, dùng cho ống dẫn; vật liệu bọc 
ống, không bằng kim loại; ống nối phi kim dùng cho ống dẫn. 
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(210) 4-2018-30971 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AJ CO., LTD.   (KR) 

35, Asanho-ro 496beon-gil, Yeongin-
myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm rửa sạch tay (chế phẩm làm sạch); đồ 
trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu (không chứa 
thuốc); xà phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng; hương liệu (tinh dầu) dùng 
cho mục đích gia dụng; khăn giấy trẻ em dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng thể; 
sữa tắm; khăn lau dùng một lần được tẩm và thấm chất làm sạch hoặc hợp chất làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; sữa rửa mặt; kem dưỡng cho mặt; nước thơm dưỡng 
da mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chất làm bóng môi; son môi; giấy thấm dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm); khăn giấy 
được tẩm và thấm ướt chất làm sạch da (cho mục đích trang điểm); khăn giấy được tẩm 
mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm).  

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho tất cả các mục đích; chất sát trùng; quần tã trẻ em (tã 
lót); quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); chất tẩy uế; nước khử trùng để rửa tay; chất diệt 
khuẩn; miếng đệm lót vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ 
sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; miếng lót của quần lót (vệ sinh); 
quần lót vệ sinh; chế phẩm khử trùng; băng tã lót vệ sinh; dây đai dùng cho tã lót vệ sinh; 
miếng lót của tã lót vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho gia đình (cho mục đích vệ sinh); tã lót 
dùng một lần làm từ xenluloza; chế phẩm khử trùng để rửa tay; quần tã vệ sinh bằng giấy; 
dung dịch dùng cho kính áp tròng. 

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy 
ướt, khăn giấy ướt dùng cho trẻ em; khăn giấy ướt dùng cho nhà vệ sinh; khăn giấy ướt 
dùng để lau sạch; khăn giấy ướt dùng để lau sạch tay; giấy vệ sinh dùng trong nhà vệ 
sinh; khăn giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; giấy lau.  

 

 
(210) 4-2018-30972 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AJ CO., LTD.    (KR) 

35, Asanho-ro 496beon-gil, Yeongin-
myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm rửa sạch tay (chế phẩm làm sạch); đồ 
trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu (không chứa 
thuốc); xà phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng; hương liệu (tinh dầu) dùng 
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cho mục đích gia dụng; khăn giấy trẻ em dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng thể; 
sữa tắm; khăn lau dùng một lần được tẩm và thấm chất làm sạch hoặc hợp chất làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; sữa rửa mặt; kem dưỡng cho mặt; nước thơm dưỡng 
da mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chất làm bóng môi; son môi; giấy thấm dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm); khăn giấy 
được tẩm và thấm ướt chất làm sạch da (cho mục đích trang điểm); khăn giấy được tẩm 
mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm).   

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho tất cả các mục đích; chất sát trùng; quần tã trẻ em (tã 
lót); quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); chất tẩy uế; nước khử trùng để rửa tay; chất diệt 
khuẩn; miếng đệm lót vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ 
sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; miếng lót của quần lót (vệ sinh); 
quần lót vệ sinh; chế phẩm khử trùng; băng tã lót vệ sinh; dây đai dùng cho tã lót vệ sinh; 
miếng lót của tã lót vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho gia đình (cho mục đích vệ sinh); tã lót 
dùng một lần làm từ xenluloza; chế phẩm khử trùng để rửa tay; quần tã vệ sinh bằng giấy; 
dung dịch dùng cho kính áp tròng.  

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy 
ướt, khăn giấy ướt dùng cho trẻ em; khăn giấy ướt dùng cho nhà vệ sinh; khăn giấy ướt 
dùng để lau sạch; khăn giấy ướt dùng để lau sạch tay; giấy vệ sinh dùng trong nhà vệ 
sinh; khăn giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; giấy lau.  

 

 
(210) 4-2018-30973 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0030245 08.03.2018 KR 

(591) Xanh lá cây. 
(731) AJ CO., LTD.   (KR) 

35, Asanho-ro 496beon-gil, Yeongin-
myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, 
Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm sạch; kem mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; chất tẩy rửa trừ loại dùng trong hoạt 
động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm rửa sạch tay (chế phẩm làm sạch); đồ 
trang điểm (mỹ phẩm); dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu gội đầu (không chứa 
thuốc); xà phòng (không chứa thuốc); chế phẩm chống nắng; hương liệu (tinh dầu) dùng 
cho mục đích gia dụng; khăn giấy trẻ em dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng thể; 
sữa tắm; khăn lau dùng một lần được tẩm và thấm chất làm sạch hoặc hợp chất làm sạch 
dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân; sữa rửa mặt; kem dưỡng cho mặt; nước thơm dưỡng 
da mặt; nước hoa hồng cho da mặt; chất làm bóng môi; son môi; giấy thấm dầu dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; khăn giấy được tẩm mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm); khăn giấy 
được tẩm và thấm ướt chất làm sạch da (cho mục đích trang điểm); khăn giấy được tẩm 
mỹ phẩm (cho mục đích trang điểm).   

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho tất cả các mục đích; chất sát trùng; quần tã trẻ em (tã 
lót); quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); chất tẩy uế; nước khử trùng để rửa tay; chất diệt 
khuẩn; miếng đệm lót vệ sinh; quần tã dùng cho người không tự chủ được; quần lót vệ 
sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế được; miếng lót của quần lót (vệ sinh); 
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quần lót vệ sinh; chế phẩm khử trùng; băng tã lót vệ sinh; dây đai dùng cho tã lót vệ sinh; 
miếng lót của tã lót vệ sinh; chất tẩy uế dùng cho gia đình (cho mục đích vệ sinh); tã lót 
dùng một lần làm từ xenluloza; chế phẩm khử trùng để rửa tay; quần tã vệ sinh bằng giấy; 
dung dịch dùng cho kính áp tròng.  

 

Nhóm 16: Yếm dãi của trẻ em bằng giấy; khăn lau tay bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy 
ướt, khăn giấy ướt dùng cho trẻ em; khăn giấy ướt dùng cho nhà vệ sinh; khăn giấy ướt 
dùng để lau sạch; khăn giấy ướt dùng để lau sạch tay; giấy vệ sinh dùng trong nhà vệ 
sinh; khăn giấy; khăn giấy dùng để tẩy trang; khăn lau bằng giấy; giấy lau.  

 
 

(210) 4-2018-30974 (220) 10.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LIXIL INTERNATIONAL PTE. LTD.  

(SG) 
8 Temasek Boulevard, #18-01/02 Suntec 
Tower Three, Singapore 038988  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ nhôm; khung cửa sổ bằng nhôm; khung trượt bằng nhôm của cửa sổ; 
cửa ra vào bằng nhôm; thanh nhôm định hình; cửa ra vào nhà ở bằng nhôm; vật dụng đỡ 
bằng nhôm cho panen xây dựng; tấm panen xây dựng bằng nhôm cuộn; hợp kim nhôm 
dạng ép đùn; thanh nhôm định hình dạng ép đùn; ống nhôm dạng ép đùn; nhôm (bán 
thành phẩm) cho luyện kim; khung nhà bằng nhôm cho xây dựng; nhôm bán thành phẩm; 
nhôm; nhôm phủ gốm; nhôm thô.  

 

 
(210) 4-2018-31069 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Cường 

Thịnh  (VN) 
Thửa đất số 480, tờ bản đồ số 92, khu 
phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-31075 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; A5.5.20; A26.11.8; 5.5.19; 

26.13.25 
(591) Vàng đồng, nâu, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Châu  (VN) 
69/83 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ). 
 

 
(210) 4-2018-31085 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.1.12; 26.1.1; 

1.15.14 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
Không Gian Xanh  (VN) 
1320 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới), dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ), 
(tất cả không bao gồm cung cấp thức ăn và đồ uống).  

 

 
(210) 4-2018-31086 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.12; A5.1.16; 26.1.1; 

1.15.14 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng 
Không Gian Xanh  (VN) 
1320 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới), dịch vụ tổ chức tiệc cưới (nghi lễ), 
(tất cả không bao gồm cung cấp thức ăn và đồ uống). 

 

 
(210) 4-2018-31162 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0124893 06.09.2018 KR 

(531) 24.17.5 
(731) HAN, SEUNG WOO  (KR) 

#603-209 136, Songdogwahak-ro 
51beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 21982, 
Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 12: Cơ cấu truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ phận truyền động 
cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ truyền động điện cho phương tiện giao thông trên 
bộ; bánh răng truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp nối truyền động là 
bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ; hộp số cho xe ô tô; cơ cấu khớp ly hợp cho 
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xe ô tô; trục truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ biến đổi momen cho xe « 
tô; bộ biến đổi momen cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ biến đổi momen thủy lực 
cho phương tiện giao thông trên bộ; bộ truyền động giảm tốc cho phương tiện giao thông 
trên bộ; hộp số cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho phương tiện giao 
thông trên bộ; mô tơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao 
thông trên bộ; đai truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; phanh cho phương tiện 
giao thông trên bộ; phanh xe ô tô; phanh xe cộ; hệ thống phanh xe cộ; trục xe cộ; ổ trục 
bánh xe cho phương tiện giao thông trên bộ; hộp ổ trục bánh xe cho phương tiện giao 
thông trên bộ; trục là bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-31163 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4 
(731) BASET ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

No.46, Yingyi St., Lingya Dist., 
Kaohsiung City 802, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu động cơ; olein; dầu máy. 
 

 
(210) 4-2018-31165 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 3.1.8; 3.1.16 
(731) BASET ENTREPRISE CO., LTD.  (TW) 

No.46, Yingyi St., Lingya Dist., 
Kaohsiung City 802, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu bôi trơn; dầu động cơ; olein; dầu máy. 
 

 
(210) 4-2018-31189 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Nâu. 
(731) B.V.L. TRADING COMPANY 

LIMITED.  (TH) 
25/2-3 Soi Punnavithee 20, Sukhumvit 
101 Road, Bangjak, Prakanong, 
Bangkok, 10260 Kingdom of Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; quần dài; váy; áo váy; quần áo; quần áo lót. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1084 

(210) 4-2018-31203 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(731) BETTER MEDICAL TECHNOLOGY 

CO., LTD.   (CN) 
No.1 Jiangcun Avenue North, Jiangcun 
Committee, Leliu Town, Shunde District 
Foshan City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 
IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; băng ca di động; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho 
mục đích y tế; đệm khí cho mục đích y tế; giường có kết cấu đặc biệt cho mục đích y tế; 
ghế để tiểu tiện trong phòng dùng cho bệnh nhân; nạng chống cho người tàn tật; khung đi 
bộ cho người tàn tật; gậy chống có bốn chân dùng cho mục đích y học; bàn mổ. 

 

Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 
ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; phương tiện giao thông trên không; lợp cho bánh 
xe cộ; xe đẩy trẻ em; xe đẩy tay; xe lăn dùng cho người tàn tật; ô tô không người lái [ô tô 
tự lái]; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe cứu thương.  

 

 
(210) 4-2018-31204 (220) 11.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NINGBO ZHENHAI MINGLI 

MACHINERY FACTORY  (CN) 
Three Star, Changshi Village, Jiulonghu 
Town, Zhenhai District, Ningbo City, 
Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Súng dùng để phun sơn; lưỡi cắt nhiệt [máy móc]; dụng cụ phun sơn bằng khí 
nén; súng khí nén để đẩy mát tít; ổ bi [bộ phận của máy móc]; ổ trục cho trục truyền 
động; ổ trục chống ma sát cho máy; máy gia công kim loại; máy đúc; máy xén.  

 
 

(210) 4-2018-31267 (220) 12.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen, xanh 

dương nhạt. 
(731) Công ty TNHH Cát Việt Rồng  

(VN) 
333 Chương Dương, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-31314 (220) 12.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Nho Châu  (VN) 
Số 56/64 đường Lý Thái Tổ, phường 2, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá kệ); gương soi.  
 

 
(210) 4-2018-31380 (220) 12.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 25.1.6; 5.7.11; 6.1.2; A5.3.15; 

A6.19.9; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, vàng, xanh 

rêu, xanh lá cây đậm, cam, cam đậm, đỏ 
cam, đỏ thẫm. 

(731) Lê Thị Lan   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-31467 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.6; 26.4.2; A26.11.12; 26.11.3 
(731) GEMFONT CORPORATION  (TW) 

Gemfont Bldg., 116 Hsin Sen S. Rd., Sec. 
1 Taipei 10062, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Súp; chế phẩm để nấu súp; chế phẩm để làm nước canh thịt; thạch cho thực 
phẩm; thịt đã chế biến; sản phẩm sữa; sữa chua; kêfia [đồ uống từ sữa]; đồ uống làm từ 
sữa, sữa là thành phần chủ yếu. 

 

Nhóm 30: Nước mật đường; gia vị; chế phẩm để làm ổn định kem đã đánh dậy bọt; kem 
trái cây [đá lạnh]; đồ uống có thành phần chính là trà; đồ uống có thành phần chính là 
sôcôla; bánh kẹo; bánh putđing; bánh kếp; bột nở.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1086 

(210) 4-2018-31468 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.21 
(731) GEMFONT CORPORATION   (TW) 

Gemfont Bldg., 116 Hsin Sen S. Rd., Sec. 
1 Taipei 10062, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; đồ uống được làm từ sữa chua; kêfia [đồ uống từ sữa]; 
đồ uống làm từ sữa, sữa là thành phần chủ yếu.  

 

 
(210) 4-2018-31482 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LEE SANG KEUN  (KR) 

231, Dongtanbanseok-ro, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ ăn uống tại nhà do nhà 
hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-31510 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời. 
(731) SCG CEMENT-BUILDING 

MATERIALS COMPANY LIMITED  
(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm lá để lợp mái. 
 
 

(210) 4-2018-31511 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SCG PACKAGING PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất để bảo quản độ tươi của rau, trái cây, thực vật và hoa đã cắt. 
 

Nhóm 16: Túi bằng giấy hoặc chất dẻo để bao gói có chứa hóa chất để bảo quản độ tươi 
của rau, trái cây, thực vậy và hoa đã cắt. 

 
 

(210) 4-2018-31527 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ gia dụng hoặc dụng cụ nhà bếp và đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 

nhà bếp; lược và miếng bọt biển; bàn chải, trừ chổi quét sơn; vật liệu dùng để làm bàn 
chải; dụng cụ dùng cho mục đích làm sạch; kính thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây 
dựng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, đồ sứ và đất nung; chậu tắm cho trẻ em [có thể mang 
đi được]; giỏ dùng trong gia đình; ca/chén/vại; lồng chim; máy trộn khuấy không chạy 
điện dùng cho mục đích gia dụng; tấm ván để là; vật dụng để xỏ giày ống; dụng cụ mở 
nút chai; nút chai lọ làm bằng/làm từ đồ gốm, sành, thủy tinh, pha lê, đất nung, gốm đỏ 
(terra-cotta) và sứ; chai, lọ; bát; hộp đựng xà phòng; thớt dùng để cắt bánh mỳ; xô; bộ đồ 
uống rượu [khay để phục vụ]; chuồng cho vật nuôi trong nhà; khuôn bánh ngọt; khuôn 
bánh quế; vật dụng tắt nến; vòng trang trí chân nến; giá đỡ nến; hộp đựng kẹo; hộp đựng 
lược; đồ trang trí bằng sứ, đồ làm bằng sứ; đũa; khung căng quần áo; giẻ lau để làm sạch; 
lót cốc (bộ đồ ăn), không bằng giấy hoặc vải; thìa khuấy rượu cốc tai; lọc cà phê, không 
dùng điện; cối xay cà phê thao tác bằng tay; bình pha cà phê không dùng điện có bộ phận 
lọc và ống thẳng đứng; bộ đồ uống cà phê; lược điện; lược cho động vật; túi để đựng và 
phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo; khuôn dùng trong nấu nướng; nồi nấu không dùng 
điện; cái xiên để nướng; xô đựng đá; thùng ướp lạnh có thể mang đi được; dụng cụ làm 
lạnh thực phẩm có chứa chất lỏng trao đổi nhiệt, dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ 
mở nút chai xoắn ruột gà; dụng cụ mỹ phẩm; nắp đậy đĩa; tấm phủ chậu hoa, không bằng 
giấy; bát đĩa bằng sành; tách; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; bình thon cổ; chảo rán ngập 
dầu không dùng điện; đĩa đựng xà phòng; dụng cụ chia xà phòng; bình dẹt đựng đồ uống, 
cốc để uống, máng uống nước cho vật nuôi, bình để uống; giàn phơi đồ giặt; thùng rác; 
cốc đựng trứng để ăn; máng đựng thức ăn gia súc; chậu hoa; dụng cụ bắt ruồi; găng tay 
cho mục đích gia dụng; ly/cốc nhỏ có chân; nạo dùng cho nhà bếp; vỉ nướng không dùng 
điện; thùng chứa cách nhiệt; vật dụng hâm nóng bình sữa, không dùng điện; giá đỡ cho 
cây và hoa; bình đun nước nóng, không làm nóng bằng điện; thùng đựng đá lạnh; khuôn 
làm đá viên; vỏ bọc tấm ván để là; hũ đựng; ấm đun nước không dùng điện; giá đỡ dao; 
khay tròn có nhiều ô; bộ đồ dÓ uống rượu; hộp đựng thức ăn dùng buổi trưa; vật dụng đỡ 
bảng thực đơn; hộp thiếc để đóng hộp thực phẩm; thìa trộn [dụng cụ nhà bếp]; giẻ lau sàn; 
vật dụng giữ khăn ăn; vòng đánh dấu khăn ăn; miệng vòi dùng cho bình tưới (dạng tia); 
vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng; chảo rán bánh; đã giấy; dụng cụ cắt bánh; cối xay hạt 
tiêu, vận hành bằng tay; lư đốt xông nước hoa, hương liệu, tinh dầu và chất thơm; bình xịt 
nước hoa; bình phun nước hoa; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại; lợn đựng tiền tiết kiệm; nắp 
bình; ấm; nồi áp suất không dùng điện, thùng rác; lọ trộn muối, lọ rắc hạt tiêu; chảo bằng 
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đất nung; đĩa nông; muôi cán dài (bộ đồ ăn); miếng cọ rửa; chổi cạo râu; khung căng áo; 
bàn chải đánh giầy; dụng cụ đón giầy; cốt giày [khung giữ dáng cho giày]; cái sàng dùng 
cho mục đích gia dụng; thiết bị hấp thụ khói thuốc dùng cho mục đích gia dụng; vật dụng 
giữ xà phòng; bát đựng xúp; bộ đựng đồ gia vị; vật dụng đựng bọt biển; bọt biển cho mục 
đích gia dụng; giá để chổi cạo râu; tượng bằng sứ, gốm đỏ (terra-cotta) hoặc thủy tinh; 
tượng nhỏ bằng sứ, gốm đỏ (terra-cotta) hoặc thủy tinh; dụng cụ để lọc dạng lưới; ống 
phun để tưới hoa và cây; cốc vại; quả cầu lọc để pha trà; hộp đựng chè; đồ pha trà; bộ đồ 
uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; bàn chải vệ sinh; hộp đựng đồ vệ sinh cá nhân; vật dụng giữ 
giấy vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; vật dụng phân phát giấy vệ sinh; dụng cụ dùng để 
vệ sinh; bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng dùng điện; vật dụng giữ tăm; tăm; vòng 
và giá treo khăn tắm; khay rải ổ; khay dùng cho mục đích gia đình; giá ba chân [đồ dùng 
trên bàn], vật dụng ép phẳng và giữ nếp cho quần; vật dụng để giữ căng quần; phích đựng 
chất lỏng; hộp đựng đồ trang điểm; bình, hũ; khuôn làm bánh quế và bánh kếp, không 
dùng điện; khuôn làm bánh và nấu ăn, không dùng điện; ván để giặt; chậu giặt;, bình tưới; 
dụng cụ để tưới cây; dụng cụ đánh xi, không dùng điện; tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, 
gốm đỏ (terra-cotta) hoặc thủy tinh; đồ trang trí cho cửa sổ hoặc cửa ra vào làm bằng từ 
gốm, sành, thủy tinh, pha lê, đất nung, gốm đỏ (terra-cotta) và sứ; hộp và hộp đựng thức 
ăn; bẫy chuột; chỉ tơ nha khoa; dây đai/đai cho hộp đựng cơm trưa và hộp đựng đồ gia 
dụng hoặc hộp đựng đồ trong nhà bếp; hộp đựng nước hoa và chất thơm; chai làm lạnh; 
hộp bằng thủy tinh; chổi; đồ dùng để chải; đã dựng bơ; nắp đậy đĩa bơ; vạc để nấu; dụng 
cụ lau chùi [vận hành bằng tay]; cái kẹp phơi quần áo; hộp giữ lạnh mang đi được, không 
dùng điện; lọ đựng bánh qui; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bàn chải lông mày; bàn 
chải đánh đồ đi chân; chảo rán; phễu để rót; găng tay làm vườn; bình thót cổ bằng thủy 
tinh [đồ chứa đựng]; bình cách điện; nùi bông để thoa phấn; lọ trộn; vật dụng để lọc trà 
dạng lưới, không bằng kim loại quý; vải và khăn trải đa dụng dùng cho mục đích gia dụng 
hoặc nhà bếp; dụng cụ đánh kem, chày, không dùng điện; đồ chứa bằng kim loại để làm 
đá và đồ uống ướp lạnh; dụng cụ cắt bánh quy; lọ đựng gia vị; khăn lau bụi; bình lắc hỗn 
hợp đồ uống; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng thuốc viên, thuốc tròn; vỏ bọc hộp đựng 
khăn giấy ăn bằng gỗ, hoặc bằng chất dẻo; giá để bàn chải đánh răng; hộp đựng vật dụng 
gia dụng; dụng cụ gia dụng và đồ dùng gia đình; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; bình cà 
phê, không dùng điện; hộp đựng dụng cụ nhà bếp; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; vật 
đựng và hộp đựng dùng cho mục đích gia dụng và gia đình; hộp đựng thuốc [gỗ, chất 
dẻo]; đồ dùng tẩy trang; ống hút; dụng cụ khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; giỏ đựng 
giấy bỏ đi; bát (bát to); cốc vại để uống bia; thùng chứa cách điện; đồ đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống; bể cá trong nhà; vỏ bọc giữ ấm và/hoặc trang trí cho bình trà; thiết bị 
điện dùng để thu hút và diệt trừ côn trùng; que trộn mỹ phẩm; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; 
kẹp gắp đường miếng; kẹp gắp đá; khay đựng bánh; muôi múc để phục vụ rượu; găng tay 
vệ sinh; găng tay để giặt.  

 

 
(210) 4-2018-31535 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.12; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) SANRIO COMPANY, LTD.   (JP) 

1-6-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán vật 

để tặng trong các buổi tiệc, đồ trang trí và trang hoàng trong lễ hội, xà phòng, nước hoa, 

tinh dầu thơm, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc, sản phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm vệ sinh thân 

thể, kem đánh răng, sản phẩm vệ sinh cá nhân; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua 

thư liên quan đến việc mua bán các chế phẩm làm sạch, đánh bóng và mài mòn, chất dùng 

để giặt, dụng cụ làm móng, các chế phẩm chăm sóc móng tay, nước sơn móng, dầu làm 

bóng móng, móng giả; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc 

mua bán các thực phẩm ăn kiêng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, các chế phẩm vệ sinh, nến, 

bấc, đóm để châm lửa, mỡ bôi trơn, chất bôi trơn, dầu nhờn cho sơn; dịch vụ bán buôn, 

bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán đồ dao kéo, bát đĩa bằng sành, bộ 

dụng cụ cắt sửa móng tay, dụng cụ cạo râu, dao cạo, máy móc và máy công cụ sử dụng 

cho mục đích nhà bếp hoặc gia đình, dụng cụ cầm tay; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt 

hàng qua thư liên quan đến việc mua bán các bộ phim, máy quay hình, đĩa hình, máy ghi 

băng video, sản phẩm nghe nhìn, băng đĩa âm thanh và băng video, băng ghi và đĩa, dụng 

cụ và thiết bị để ghi, truyền và/hoặc sao chép âm thanh và/hoặc hình ảnh, ti vi, máy đọc 

và/hoặc ghi băng cát-sét, máy đọc và/hoặc ghi băng cát-sét video và/hoặc đĩa, máy thu 

thanh rađio; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán 

điện thoại, điện thoại không dây, điện thoại di động, ốp điện thoại di động, vật trang trí và 

dây đai cho điện thoại, thiết bị chỉ báo cuộc gọi, các loại máy tính, máy tính bỏ túi; dịch 

vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán trò chơi máy tính, trò 

chơi điện tử, phim điện ảnh, đèn chiếu sáng, quạt, dụng cụ nấu ăn, khuôn bánh và khuôn 

bánh ngọt, lò nướng bánh mỳ, lò nướng, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ và đồ chứa để phục vụ 

hoặc bảo quản thực phẩm và/hoặc đồ uống; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư 

liên quan đến việc mua bán đũa, dụng cụ cắt, đồ sứ, đồ sành sứ, đồ pha lê, đồ tráng men, 

đồ bạc, đồ thủy tinh, đồ làm bằng gốm đỏ (tena-cotta), đồ dùng bằng đất nung, gốm sứ; 

dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán máy sấy tóc, 

đèn bàn, chụp đèn và bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm này; dịch vụ bán buôn, bán 

lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán xe đẩy cho trẻ con, bóng bay, chuông 

xe đạp, đồng hồ và đồng hồ đeo tay và phụ kiện và các bộ phận của các sản phẩm này; 

dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán đồ trang sức và 

đồ giả trang sức, đồ trang trí (trang sức), thỏi kim loại quý, hộp bằng kim loại quý; dịch 

vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán khuy măng sét bằng 

kim loại quý, kẹp cài ca vát bằng kim loại quý, ghim cài ca vát bằng kim loại quý; dịch vụ 

bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán các tác phẩm nghệ thuật 

bằng kim loại quý, ghim trang trí bằng kim loại quý, đồ trang trí giày bằng kim loại quý, 

tượng lớn bằng kim loại quý, tượng bày nhỏ bằng kim loại quý; dịch vụ bán buôn, bán lẻ 

và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán các hộp âm nhạc, các nhạc cụ, tranh, ảnh, 

văn phòng phẩm; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua 

bán túi giấy đựng rác, khăn. giấy tẩy trang, vỏ bọc chậu hoa bằng giấy, ruy băng làm 

bằng giấy, bộ lọc cà phê bằng giấy; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 

quan đến việc mua bán khăn mặt giấy, quần tã giấy cho trẻ sơ sinh, yếm bằng giấy, đánh 

dấu sách bằng giấy; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan dến việc mua 

bán giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn tay giấy, hộp bìa cứng hoặc hộp giấy, khăn trải bàn ăn 

bằng giấy và khăn ăn bằng giấy; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan 

đến việc mua bán các tác phẩm tranh vẽ và vật liệu của họa sĩ, chổi quét sơn, dụng cụ 

viết; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán các ấn 
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phẩm, sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ, thiệp chúc mừng và thiệp Giáng sinh; 

dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán bài lá, vật liệu 

đóng gói và đóng bao bì; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc 

mua bán khung ảnh và giá đỡ ảnh, chất dính cho mục đích văn phòng phẩm hoặc gia 

đình; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán các đồ 

trang trí bằng da thuộc hoặc giả da thuộc dùng cho đồ nội thất, hộp bằng da hoặc giả da, 

bao đựng chìa khóa bằng da hoặc giả da; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư 

liên quan đến việc mua bán vỏ bọc bằng da hoặc giả da, bộ yên cương cho động vật bằng 

da hoặc da giả, dây đai bằng da hoặc giả da, dây da hoặc giả da, đồ bọc đồ nội thất bằng 

da hoặc giả da; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán 

túi và túi đựng hành lý, ví cầm tay và ví tiền, ô, gậy chống khi đi bộ; dịch vụ bán buôn, 

bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán đồ nội thất, gương, giá và kẹp treo 

áo khoác, hộp và đồ chứa, bảng tên, dụng cụ gia dụng nhỏ và phụ kiện của chúng, dụng 

cụ và vật chứa dùng cho gia đình và nhà bếp, lược, mút bọt biển, bàn chải, đồ dùng làm 

sạch; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên quan đến việc mua bán kính đeo 

mắt, gọng kính đeo mắt và kính râm, hộp đựng và phụ kiện của chúng, vải dệt và sản 

phẩm vải dệt, đồ trải giường ngủ, khăn trải bàn và khăn phủ bàn, giấy ăn, miếng lót ở bàn 

ăn, đồ nội thất, đồ may vá, khăn tay; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 

quan đến việc mua bán các mặt hàng quần áo, đồ đi chân, vật đội đầu, khuy/cúc, phù 

hiệu, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, đăng ten và đồ để thêu trang trí, ghim cài 

tóc và đồ trang sức, dây móc, đồ trang trí giày, đồ trang trí mũ, khóa kéo và dây khóa kéo, 

thảm dầy trải sản, chiếu trải sàn; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và dặt hàng qua thư liên quan 

đến việc mua bán đồ chơi, trò chơi và đồ chơi của trẻ em, búp bê, tượng nhỏ, đồ thể thao, 

đồ trang trí cho cây thông Giáng sinh; dịch vụ bán buôn, bán lẻ và đặt hàng qua thư liên 

quan đến việc mua bán đồ ăn và đồ uống, bánh kẹo, các sản phẩm hoa, diêm, xì gà, thuốc 

lá và vật dụng cho người hút thuốc; quảng cáo; tổ chức triển lãm và hội chợ thương mại 

với mục đích kinh doanh hoặc quảng cáo; xuất bản tài liệu quảng cáo; quảng bá kinh 

doanh [cho người khác]; đại lý/hãng quảng cáo; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn 

của nghệ sĩ; đại lý xuất nhập khẩu; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; quảng 

cáo trực tiếp qua thư; điều hành kinh doanh khách sạn; nghiên cứu thị trường; quảng cáo 

ngoài trời; tuyển dụng nhân sự; đại lý quảng cáo quảng bá; quảng cáo trên đài phát thanh; 

quảng cáo qua truyền hình; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

mua sắm cho người khác [mua hàng hoá và dịch vụ cho các doanh nghiệp khác]; cho thuê 

thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; cho thuê máy bán hàng tự động; 

quảng cáo qua thư đặt hàng; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của 

người khác; thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người 

tiêu dùng]; trưng bày và giới thiệu sản phẩm; tiếp thị marketing; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; sản xuất phim quảng cáo; 

quan hệ công chúng; quảng cáo công khai/quảng bá (publicity); cho thuê vật liệu quảng 

cáo; cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy sao chụp; cho thuê máy móc và thiết 

bị văn phòng (trừ máy tính để bàn và máy fax); dịch vụ khuyến mại cho người khác; trang 

trí các quầy kính cửa hàng; quảng bá hàng hoá và dịch vụ của người khác thông qua việc 

phát hành tem kinh doanh; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (telemarketing); dịch vụ quản lý 

các chương trình quảng cáo qua tờ rơi thường xuyên.  
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(210) 4-2018-31540 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A24.15.7; A15.9.11 
(591) Nâu, da cam. 
(731) SCG CEMENT-BUILDING 

MATERIALS COMPANY LIMITED  
(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Khối thủy tinh dùng trong xây dựng; sàn bằng pvc; sàn bằng vinyl; sàn dạng 

tấm không bằng kim loại; cửa bằng pvc; cửa bằng upvc. 
 

 
(210) 4-2018-31541 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, xanh da trời. 
(731) SCG CEMENT-BUILDING 

MATERIALS COMPANY LIMITED  
(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok 
10800, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Khối thủy tinh dùng trong xây dựng; sàn bằng pvc; sàn bằng vinyl; sàn dạng 

tấm không bằng kim loại; cửa bằng pvc; cửa bằng upvc. 
 

 
(210) 4-2018-31542 (220) 13.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng, xanh 

lá cây đậm. 
(731) Phạm Việt Vương  (VN) 

Số 15 hẻm 371/2/39 Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-31597 (220) 14.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Hòa Tiến  
(VN) 
Thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp; rau đã được sấy khô. 
 

Nhóm 30: Gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ dùng cho mục đích nấu nướng.  
 

Nhóm 31: Bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật; thóc hũu cơ chưa xử lý; rau cỏ 
tươi hữu cơ; rau tươi hữu cơ; nấm tươi.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): nấm đã được bảo quản; gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ 
dùng cho mục đích nấu nướng; bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật; thóc hữu cơ 
chưa xử lý; rau cỏ tươi; rau tươi; nấm tươi. 

 

 
(210) 4-2018-31662 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 5.9.3 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá, xanh lá nhạt, tím 

hồng, vàng, trắng. 
(731) Hội làm vườn huyện Tân Phú 

Đông  (VN) 
ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân 
Phú Đông, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Sả cây (tươi). 
 

Nhóm 35: Mua bán: sả cây (tươi), sả sấy khô, tinh dầu sả dược liệu, tinh dầu sả dùng cho 
mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-31706 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAVENCIA SA  (FR) 

42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, France
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Phô mai; phô mai trắng chứa nhiều kem; phô mai xanh; phô mai đánh dậy 
bọt/phô mai trắng chứa nhiều kem (dùng cho bữa tráng miệng) 
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(210) 4-2018-31710 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.7; A26.11.12 
(731) SHENZHEN HONGHAO TIANCHENG 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
West, 4F, Bldg A9, Longwangmiao 
Industrial Bldg, East Baishixia 
Community, Fuyong St, Baoan Dist, 
Shenzhen, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho 

cá nhân; loa phóng thanh; máy nghe nhạc cầm tay; màng chắn [âm thanh]. 
 

 
(210) 4-2018-31717 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; A26.11.12 
(731) Nguyễn Văn Hợp  (VN) 

Thôn Thần, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hòa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đế giày; miếng đệm lót giày; thắt lưng (trang phục); tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: quần áo, giày dép, miếng đệm lót 
giày, đế giày, mũ nón, thắt lưng, vali, ví, túi xách, cặp sách. 

 

 
(210) 4-2018-31718 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.2 
(731) YIYANG TWINGO STATIONERY 

CO.,LTD   (CN) 
Rd. No. 3, Wan-an Science & 
Technology Industrial Park, Luojiang 
District, Quanzhou City, Fujian 
Province, People's Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy than; giấy vệ sinh; vở viết hoặc vẽ; tranh ảnh, kẹp cho văn phòng; văn 
phòng phẩm; băng xóa (đồ dùng văn phòng); bút bằng thép; băng phết gôm (văn phòng 
phẩm); bảng vẽ.  
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(210) 4-2018-31720 (220) 14.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(731) CAI ZHIPAN  (CN) 

No.51, Huashanhuanan Zone One, 
Lingxiu Town, Shishi City, Fujian 
Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; áo len dài tay; quần áo lót; quần áo; đồ đi ở chân; giày cao cổ; 
đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2018-31731 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0040478 28.03.2018 KR 

(731) PARTRON CO., LTD.  (KR) 
22, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 18449, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe không dây sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị bluetooth dùng cho 
điện thoại thông minh; bộ tai nghe sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị thu và phát 
bluetooth; loa sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị thông tin liên lạc sử dụng công nghệ 
bluetooth; tai nghe không dây; tai nghe cho điện thoại di động; tai nghe dạng vòng cổ; 
ống tai nghe; tai nghe; thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số; bộ loa; máy nghe nhạc kỹ thuật 
số; thiết bị âm thanh điện tử; dây nối tai nghe; micrô; thiết bị cảm biến nhiệt độ; nhiệt kế 
không dùng cho mục đích y tế; điện thoại thông minh ở dạng dây đeo cổ tay. 

 
 

(210) 4-2018-31732 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0040477 28.03.2018 KR 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.4.1; 26.4.7; 10.3.7 
(731) PARTRON CO., LTD.  (KR) 

22, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 18449, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe không dây sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị bluetooth dùng cho 
điện thoại thông minh; bộ tai nghe sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị thu và phát 
bluetooth; loa sử dụng công nghệ bluetooth; thiết bị thông tin liên lạc sử dụng công nghệ 
bluetooth; tai nghe không dây; tai nghe cho điện thoại di động; tai nghe dạng vòng cổ; 
ống tai nghe; tai nghe; thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số; bộ loa; máy nghe nhạc kỹ thuật 
số; thiết bị âm thanh điện tử; dây nối tai nghe; micrô; thiết bị cảm biến nhiệt độ; nhiệt kế 
không dùng cho mục đích y tế; điện thoại thông minh ở dạng dây đeo cổ tay. 
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(210) 4-2018-31742 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0040479 28.03.2018 KR 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 10.3.7; 26.2.3 
(731) PARTRON CO., LTD.  (KR) 

22, Samsung 1-ro 2-gil, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do 18449, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe không dây sử dụng công nghệ không dây; thiết bị không dây dùng 

cho điện thoại thông minh; bộ tai nghe sử dụng công nghệ không dây; thiết bị thu và phát 
không dây; loa sử dụng công nghệ không dây; thiết bị thông tin liên lạc sử dụng công 
nghệ không dây; tai nghe không dây; tai nghe cho điện thoại di động; tai nghe dạng vòng 
cổ; ống tai nghe; tai nghe; thiết bị xử lý âm thanh kỹ thuật số; bộ loa; máy nghe nhạc kỹ 
thuật số; thiết bị âm thanh điện tử; dây nối tai nghe; micrô; thiết bị cảm biến nhiệt độ; 
nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế; điện thoại thông minh ở dạng dây đeo cổ tay. 

 

 
(210) 4-2018-31749 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Hữu Tình  

(VN) 
Số nhà 934, tổ 12, ấp Hiệp Bình, xã Mỹ 
Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Vỏ ghe, xuồng được làm bằng vật liệu composite; vỏ tàu thuyền được làm bằng 

vật liệu composite. 
 

 
(210) 4-2018-31750 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) STAR LIGHT MULTIMEDIA CO., 

LTD.   (TW) 
4F., No.56, Xiaobei Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 710, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy hát karaoke; thiết bị âm thanh; máy hát tự động cho máy tính; máy ghi 
hình; loa phóng thanh; thiết bị ghi hình. 
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(210) 4-2018-31751 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(731) STAR LIGHT MULTIMEDIA CO., 

LTD.    (TW) 

4F., No.56, Xiaobei Rd., Yongkang 

Dist., Tainan City 710, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ hát và nghe nhìn; cung cấp dịch vụ hát karaoke; cung 

cấp dịch vụ thưởng thức âm nhạc trực tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 

máy tính; dịch vụ cửa hàng thực tế ảo. 
 

 
(210) 4-2018-31756 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) WANG BIN   (CN) 

No.211, Wangjiaping Group, 

Wuchuanhu Vill., Jiangbei Town, 

Changsha County, Hunan, China.  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là 

chủ yếu; sản phẩm sữa; thạch trái cây; thạch cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-31757 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) WANG BIN   (CN) 

No.211, Wangjiaping Group, 

Wuchuanhu Vill., Jiangbei Town, 

Changsha County, Hunan, China. 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đường; kem lạnh; sữa chua 

đông lạnh [dạng kem lạnh]; bánh kẹo. 
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(210) 4-2018-31759 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) DONGGUAN GAO HUAN 

OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
2F, No.36, Yinhu Road, Jiaoyi Tang, 
Tangxia Town, Dongguan, Guangdong, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin; bao đựng điện thoại thông minh; tai nghe; thiết bị sạc cho pin 

điện; pin điện; phụ kiện cho nguồn điện [dây điện, dây cáp]. 
 
 

(210) 4-2018-31785 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; thuốc 

lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; bật lửa dành cho thuốc lá; bật lửa dành cho xì gà; diêm; các 
vật dụng dành cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, đầu 
lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá 
vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; 
các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 
 

(210) 4-2018-31786 (220) 14.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.1; 26.3.2; 26.1.1 
(731) DUNHILL TOBACCO OF LONDON 

LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; thuốc 

lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; bật lửa dành cho thuốc lá; bật lửa dành cho xì gà; diêm; các 
vật dụng dành cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, đầu 
lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá 
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vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; 
các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 

 
(210) 4-2018-31808 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ninh Quang 
GROUP  (VN) 
Tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh cho 
cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt và ngăn chặn tảo.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là: thuốc trừ 
sâu, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt và ngăn 
chặn tảo.  

 

 
(210) 4-2018-31913 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.3.21; A26.3.6; 26.3.23 
(731) Bùi Thị Lan  (VN) 

Số nhà 128, tầng 1, nhà B, tập thể Đại 
học Luật, tổ 19, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 
(NGUYEN GIA SG) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ; ca vát.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; sửa quần áo; cắt vải; cắt may; thêu thùa.  
 

 
(210) 4-2018-31926 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) SCRIPPS NETWORKS 

INTERNATIONAL (UK) LIMITED  
(GB) 
One Fleet Place, London, EC4M 7WS, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, truyền bản ghi dòng âm thanh và nghe 

nhìn qua mạng internet, mạng cáp, mạng không dây, vệ tinh, hoặc các mạng tương tác đa 

phương tiện; dịch vụ phát thanh và truyền hình qua mạng internet; dịch vụ truyền tải 

thông tin trong lĩnh vực nghe nhìn; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ phát 

chương trình truyền hình cáp; dịch vụ phát chương trình truyền hình qua vệ tinh; dịch vụ 

phương tiện di động với bản chất truyền tải điện tử nội dung phương tiện giải trí; dịch vụ 

cung cấp tập tin âm thanh có sẵn có thể tải về được (podcasting); dịch vụ truyền nội dung 

qua web (webcasting); dịch vụ truyền video theo yêu cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói 

chuyện trên internet và bảng tin điện tử để truyền tin nhắn giữa những người dùng trong 

lĩnh vực quan tâm chung.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể, cung cấp các chương trình truyền thông đa 

phương tiện đang diễn ra trong lĩnh vực được quan tâm phổ biến, được phân phối thông 

qua các nền tảng công nghệ khác nhau qua đa phương tiện truyền thông; cung cấp thông 

tin giải trí về các chương trình truyền hình đang diễn ra thông qua mạng máy tính toàn 

cầu; sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các chương trình đa phương tiện. 
 

 
(210) 4-2018-31927 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) MOMMY BIRD CO., LTD   (KR) 

5F, 4, Songi-ro 23-gil, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần trẻ em (trang phục); tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo]; áo vét [trang phục]; quần áo thể thao; đồ đi chân, áo ngoài mặc chui đầu; quần 

jean xanh; quần dài; quần áo lót; áo chẽn không tay; áo phông ngắn tay; mũ lưỡi trai [đồ 

đội đầu]; tất ngắn cổ; tất ngắn cổ cho trẻ em; quần soóc; găng tay [trang phục].  
 

 
(210) 4-2018-31928 (220) 17.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A3.7.24; 3.7.21; 3.7.13 

(731) MOMMY BIRD CO., LTD   (KR) 

5F, 4, Songi-ro 23-gil, Songpa-gu, Seoul, 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần trẻ em (trang phục); tã lót trẻ sơ sinh 

[quần áo]; áo vét [trang phục]; quần áo thể thao; đồ đi chân, áo ngoài mặc chui đầu; quần 

jean xanh; quần dài; quần áo lót; áo chẽn không tay; áo phông ngắn tay; mũ lưỡi trai [đồ 

đội đầu]; tất ngắn cổ; tất ngắn cổ cho trẻ em; quần soóc; găng tay [trang phục].   
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(210) 4-2018-31977 (220) 18.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH The Libra House  
(VN) 
18 Bis/27B Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần, áo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 
 

 
(210) 4-2018-32038 (220) 18.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 26.7.25 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, vàng, đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Khoa 

Đô   (VN) 
2/2 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc thiết bị công nghiệp (như: cần khoan, máy trải bê tông xi 

măng, hạt chia, hàm nghiền má, máy nghiền đá, mũi khoan, máy nghiền côn, máy nghiền 
đá dạng nghiền côn, hệ thống phễu cấp liệu và sắt si cấp liệu [bộ phận của máy nghiền 
đá], sàng đá) và phụ tùng đi kèm; bán buôn vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng phi kim loại; bán buôn dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2018-32045 (220) 18.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN ZHONGHONG 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 
CO., LTD.  (CN) 
11A Block B Xuesong Bldg., Tairan 6th 
Rd., Tian'an Community, Shatou Str., 
Futian Dist., Shenzhen, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; điện thoại thông minh; thiết bị để xử lý dữ liệu; 
điện thoại di động; thiết bị liên lạc; tai nghe. 
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(210) 4-2018-32082 (220) 18.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) BAY BLUE MARKETING LIMITED 

(NZ) 

1116 Railway Road South, R D 5, 

Hastings 4175, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, sấy khô và nấu chín; thạch cho 

thực phẩm; mứt nhão; mứt quả ướt; mứt cam nhão; sữa đông; mứt làm bằng chanh, đường, 

trứng và bơ; trái cây đã chế biến thành lát mỏng; trái cây dạng sệt; pectin trái cây cho 

mục đích nấu ăn; vỏ trái cây; cùi của trái cây; trái cây nghiền nhuyễn; trái cây đóng hộp; 

mứt trái cây để phết bánh; trái cây đã chế biến; trái cây hầm; trái cây ngâm; trái cây thái 

lát; hỗn hợp trái cây sấy khô; mứt nhão trên cơ sở trái cây dùng cho bánh ngọt và bánh 

nướng; mứt quả; rau củ đóng chai; rau củ đóng lon; rau nhuyễn dạng kem sệt; rau củ dạng 

sệt; rau củ nghiền nhuyễn; rau đóng hộp; dầu thực vật cho thực phẩm; chất để phết bánh 

trên cơ sở rau; chất phết bánh trên cơ sở trái cây; dưa muối. 

 

Nhóm 30: Đá lạnh có thể ăn được; bánh kẹo; tương ớt (gia vị); đồ gia vị; xốt (gia vị); quả 

xay nhuyễn (nước xốt); hương liệu trái cây, trừ tinh dầu; sữa chua đông lạnh (dạng kem 

lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh). 

 

Nhóm 31: Trái cây và rau củ tươi; hạt giống thực vật; cây và hoa tự nhiên. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép 

trái cây; xi rô dùng để làm đồ uống; trái cây cô đặc và nghiền nhuyễn dùng để làm đồ 

uống. 
 

 
(210) 4-2018-32188 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A25.7.3; A25.7.4; A26.11.12; 

1.15.23 

(591) Vàng, nâu, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Nhơn Phúc  
(VN) 
Xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bún khô ăn liền làm từ gạo.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bún khô ăn liền.  
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(210) 4-2018-32193 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3 
(591) Đỏ cờ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà  (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 06: Ghim (đồ ngũ kim); lò xo (đồ ngũ kim); kệ chặn sách bằng kim loại; giá kệ 
bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 

Nhóm 16: Giấy nhắc việc; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; kẹp tài liệu [đồ 
dùng văn phòng]; bảng vẽ; bảng viết; dụng cụ vẽ; bút vẽ; bút máy; thước cong (thước lượn 
đế kẻ đường cong); mực [văn phòng phẩm]; bút đánh dấu; sổ các loại; bút màu; hồ đán; 
hộp bút; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); giấy phô tô; ấn phẩm; gôm tẩy bằng cao su; đồ 
dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; thước vẽ các loại; ghim dập văn phòng; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ 
thiết bị giảng dạy]; phấn viết; vở các loại. 

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh; vali; túi du lịch.  
 

Nhóm 20: Tủ sách [đồ đạc]; đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học; giá sách thư viện. 

 

Nhóm 25: Mũ; đồng phục; áo mưa; giày; giày tập thể dục; giày đá bóng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: ghim (đồ ngũ kim), lò xo (đồ ngũ 
kim), kệ chặn sách bằng kim loại, giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, 
giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giấy nhắc việc, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng 
để bao gói, kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], bảng vẽ, bảng viết, dụng cụ vẽ, bút vẽ, bút 
máy, thước cong (thước lượn để kẻ đường cong), mực [văn phòng phẩm], bút đánh dấu, sổ 
các loại, bút màu, hồ dán, hộp bút, bút chì, bút (đồ dùng văn phòng), giấy phô tô, ấn 
phẩm, gôm tẩy bằng cao su, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], băng dính cho 
mục đích văn phòng hoặc gia dụng, thước vẽ các loại, ghim dập văn phòng, văn phòng 
phẩm, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], phấn viết, vở các loại, cặp da, ba lô, cặp 
đựng tài liệu, túi xách tay, cặp học sinh, vali, túi du lịch, tủ sách [đồ đạc], đồ đạc (tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong trường học, giá sách thư 
viện, mũ, đồng phục, áo mưa, giày, giày tập thể dục, giày đá bóng. 

 

 
(210) 4-2018-32194 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.11.12; 26.11.3; 

1.15.24 
(591) Đỏ cờ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà   (VN) 
25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 06: Ghim (đồ ngũ kim); lò xo (đồ ngũ kim); kệ chặn sách bằng kim loại; giá kệ 

bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc. 

 

Nhóm 16: Giấy nhắc việc; túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; kẹp tài liệu [đồ 

dùng văn phòng]; bảng vẽ; bảng viết; dụng cụ vẽ; bút vẽ; bút máy; thước cong (thước lượn 

đế kẻ đường cong); mực [văn phòng phẩm]; bút đánh dấu; sổ các loại; bút màu; hồ dán; 

hộp bút; bút chì; bút (đồ dùng văn phòng); giấy phô tô; ấn phẩm; gôm tẩy bằng cao su; đồ 

dùng cho trường học [văn phòng phẩm]; băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng; thước vẽ các loại; ghim dập văn phòng; văn phòng phẩm; đồ dùng giảng dạy [trừ 

thiết bị giảng dạy]; phấn viết; vở các loại. 

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh; vali; túi du lịch.  

 

Nhóm 20: Tủ sách [đồ đạc]; đồ đạc (tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 

đồ đạc dùng trong trường học; giá sách thư viện. 

 

Nhóm 25: Mũ; đồng phục; áo mưa; giày; giày tập thể dục; giày đá bóng. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: ghim (đồ ngũ kim), lò xo (đồ ngũ 

kim), kệ chặn sách bằng kim loại, giá kệ bằng kim loại để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, 

giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc, giấy nhắc việc, túi bằng giấy hoặc chất dẻo dùng 

để bao gói, kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], bảng vẽ, bảng viết, dụng cụ vẽ, bút vẽ, bút 

máy, thước cong (thước lượn để kẻ đường cong), mực [văn phòng phẩm], bút đánh dấu, sổ 

các loại, bút màu, hồ dán, hộp bút, bút chì, bút (đồ dùng văn phòng), giấy phô tô, ấn 

phẩm, gôm tẩy bằng cao su, đồ dùng cho trường học [văn phòng phẩm], băng dính cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng, thước vẽ các loại, ghim dập văn phòng, văn phòng 

phẩm, đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy], phấn viết, vở các loại, cặp da, ba lô, cặp 

đựng tài liệu, túi xách tay, cặp học sinh, vali, túi du lịch, tủ sách [đồ đạc], đồ đạc (tủ, bàn, 

ghế, giá, kệ), đồ đạc dùng trong văn phòng, đồ đạc dùng trong trường học, giá sách thư 

viện, mũ, đồng phục, áo mưa, giày, giày tập thể dục, giày đá bóng. 
 

 
(210) 4-2018-32216 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Gà Trống Vàng  
(VN) 
709 Hưng Phú, phường 9, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 05: Đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích 

y tế); đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến (dùng cho mục đích y tế); đông trùng hạ thảo 

đã qua chế biến (dùng cho mục đích y tế); nấm linh chi dùng cho mục đích y tế; sản phẩm 

chế biến từ nấm linh chi dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-32236 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, hồng, trắng, đen, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển y dược Thăng 
Long   (VN) 
Số 57 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2018-32242 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 1.15.23; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng ánh kim. 
(731) Đặng Thị Ngọc Hồng  (VN) 

KP. Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện 
Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; yến sào tinh chế; yến sào sơ chế; tổ yến đã được sơ chế và bảo quản 
(làm món ăn); thực phẩm làm từ yến sào (như chè yến, súp yến, yến chưng đường phèn); 
thực phẩm làm từ tổ yến.  

 

 
(210) 4-2018-32253 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 
dùng trong y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  
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(210) 4-2018-32266 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) DING YONG   (CN) 

No. 48, No. 11, Lingyuan Road, 

Hanshan District, Handan, Hebei, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: áo váy; quần áo; quần dài; quần áo may sẵn; quần áo đan; áo khoác ngoài.  
 

 
(210) 4-2018-32288 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 2.9.14; 1.15.23; 

A2.9.15 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng. 

(731) YHQ HOLDINGS CO., LTD.  (KR) 

#1-604, 6, Pangyo-ro 227 beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 

Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; kế toán; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ giới thiệu việc làm; 

quản lý tư liệu kinh doanh bằng máy tính; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quản lý quá 

trình đặt hàng; bán đấu giá qua mạng internet; cho thuê máy bán hàng tự động; dịch vụ 

môi giới kinh doanh liên quan tới đặt hàng qua thư bằng phương tiện viễn thông; dịch vụ 

bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
 

 
(210) 4-2018-32307 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) PACIMEX L.L.C  (US) 

6405 Muster CT Centreville VA 20121, 

U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-32344 (220) 19.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.8 
(591) Xám, trắng. 
(731) SHENZHEN ENJOY SUCCESS 

TECHNOLOGY CO.,LTD.  (CN) 
Room426, East 4th floor, 4th Building, 
Seg Science Park, Huaqiang North Road, 
Futian District, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy tính; vỏ bọc cho điện thoại thông 
minh; tai nghe; vật liệu cung cấp điện (dây điện, dây cáp); thiết bị sạc cho pin điện; ổ 
cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác. 

 

 
(210) 4-2018-32421 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Bách Niên Xuân  

(VN) 
Số 8a ngõ 236 đường Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; các sản phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc tóc; nước thơm 
dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) dùng cho tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu dùng để băng bó, cao dán và đồ băng bó vết thương (trừ 
các thiết bị); thuốc đông dược; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: dầu gội, 
dầu xả, dược phẩm.  

 

(210) 4-2018-32422 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Bách Niên Xuân  

(VN) 
Số 8a ngõ 236 đường Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; các sản phẩm (mỹ phẩm) chăm sóc tóc; nước thơm 

dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) dùng cho tóc. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu dùng để băng bó, cao dán và đồ băng bó vết thương (trừ 

các thiết bị); thuốc đông dược; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm dầu gội, dầu 

xả, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-32486 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) 1. Jean-Marcel Guillon  (VN) 
83 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Nguyễn Thị Lệ Thu  (VN) 
83 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 

Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): quần áo, mũ, giày dép và túi xách. 
 

 
(210) 4-2018-32509 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) SHENZHEN WOOD EAR ACOUSTIC 

ELECTRONICS CO., LTD  (CN) 

Room 505, Floor 5, C1 Block, 2013 

Culture Creator Park, Lijia Road No. 

108, Henggang Street, Longgang 

District, Shenzhen City, Guangdong 

Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; vỏ hộp loa; máy nghe nhạc cầm tay; bộ nối 

[thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị sạc cho pin điện; tai nghe. 
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(210) 4-2018-32521 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 9.7.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần may Hừng 

Đông  (VN) 
Số 9 ngách 6, ngõ 15 An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-32522 (220) 20.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.1; A3.4.4; 3.4.13; A1.1.10 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Việt Quang   (VN) 
Thôn Tân An, xã Việt Vinh, huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-32612 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.22; 5.3.9; 26.4.2; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh ngọc lam lục, xanh ngọc 

lam lục đậm, ghi. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần An Bình  (VN) 
170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ được mã hoá; thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thẻ an toàn [thiết bị mã 
hóa]. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh 
toán bằng thẻ tín dụng; dịch vụ xử lý thanh toán bằng thẻ ghi nợ; cung cấp việc giảm giá 
tại những cơ sở tham gia thông qua việc sử dụng thẻ thành viên; dịch vụ ngân hàng. 
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(210) 4-2018-32613 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) PERMIRA I.P. LIMITED  (GB) 

PO Box 503, Les Banques, Trafalgar 
Court, Guernsey, GY1 6DJ, Channel 
Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý; quản trị kinh doanh; nghiên cứu 

thị trường; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; soạn thảo báo cáo kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính doanh nghiệp; cung cấp vốn đầu tư mạo 
hiểm; dịch vụ đầu tư quĩ cổ phần tư nhân; dịch vụ cho vay; dịch vụ đầu tư nợ. 

 

 
(210) 4-2018-32614 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9 
(591) Vàng da cam. 
(731) PERMIRA I.P. LIMITED  (GB) 

PO Box 503, Les Banques, Trafalgar 
Court, Guernsey, GY1 6DJ, Channel 
Islands 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn quản lý; quản trị kinh doanh; nghiên cứu 

thị trường; dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; soạn thảo báo cáo kinh doanh. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tài chính doanh nghiệp; cung cấp vốn đầu tư mạo 
hiểm; dịch vụ đầu tư quĩ cổ phần tư nhân; dịch vụ cho vay; dịch vụ đầu tư nợ. 

 

 
(210) 4-2018-32629 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Đỗ Hoài Sơn   (VN) 

Thôn Triều, xã Nam Sơn, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ rửa xe ô-tô; dịch vụ bảo quản xe cộ; dịch vụ bảo dưỡng xe cộ; dịch vụ 
sửa chữa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ đánh bóng xe 
cộ.  
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(210) 4-2018-32635 (220) 21.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(591) Xanh tím than, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH QHP  (VN) 
Số 5, dãy D, ngõ 319, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; 

nước quả nấu đông, mứt, mứt quả; sữa gạo; chất chiết ra từ thịt; sữa và các sản phẩm làm 
từ sữa.  

 

 
(210) 4-2018-32684 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(731) SHINHWA CO., LTD  (KR) 

237-3, Songneung-Li, Jingun-Up, 
Namyangju-City, Kyunggi-do, Korea 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản 

xuất và dùng cho mục đích y tế; dầu gội; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; ly tách; bàn chải dùng điện. 
 

 
(210) 4-2018-32688 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.7 
(591) Da cam, xanh dương đậm. 
(731) Trần Thị Kim Khánh   (VN) 

1C Đặng Thái Thân, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 

loại; miệng vòi bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị ngành nước cụ thể là: thiết bị đường ống 
dẫn nước, thiết bị phân phối nước; van điều chỉnh mức trong bình chứa; vòi nước. 

 
Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm sau: van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 
máy), van ống nước bằng kim loại, miệng vòi bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị ngành nước cụ thể là: thiết bị đường ống dẫn nước, thiết 
bị phân phối nước, van điều chỉnh mức trong bình chứa, vòi nước. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 
trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-32689 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm. 
(731) Trần Thị Kim Khánh  (VN) 

1C Đặng Thái Thân, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); van ống nước bằng kim 
loại; miệng vòi bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị ngành nước cụ thể là: thiết bị đường ống 
dẫn nước; thiết bị phân phối nước; van điều chỉnh mức trong bình chứa; vòi nước.  

 

Nhóm 35: Buôn bán các sản phẩm sau: van bằng kim loại (không phải là bộ phận của 
máy), van ống nước bằng kim loại, miệng vòi bằng kim loại, vòi phun bằng kim loại, hệ 
thống và thiết bị vệ sinh, thiết bị ngành nước cụ thể là: thiết bị đường ống dẫn nước, thiết 
bị phân phối nước, van điều chỉnh mức trong bình chứa, vòi nước.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 
trọ); dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tụ phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-32692 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TECNOLOGÝA & VITAMINAS, S.L.  

(ES) 
Polýgono Industrial Les Sorts, Parcela 
10, 43365 Alforja (Tarragona), Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống; hoa và cây tự nhiên; thức ăn cho 
động vật; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu. 

 
 

(210) 4-2018-32723 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt, nâu sôcôla. 
(731) Công ty TNHH Tú Lâm  (VN) 

Số 10 Hoàng Ngọc Phách, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 27: Chiếu; chiếu đan làm từ cây cỏ; tấm thảm; tấm phủ sàn; thảm chống trượt; 
thảm chùi chân ở cửa. 

 

 
(210) 4-2018-32729 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GUANGZHOU SIKU ELECTRONIC 

COMMERCE CO. LTD.  (CN) 
Room 316-5, No.5, Guangtang Xiheng 
Road, Tianhe District, Guangzhou City, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng; tinh dầu; xà phòng; dầu gội đầu; chế phẩm 

làm thơm không khí. 
 

 
(210) 4-2018-32765 (220) 21.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 74672 23.03.2018 JM 

(531) 26.15.9; 26.15.11; A19.3.4 
(591) Trắng, cam, cam đậm, cam nhạt. 
(731) APPLE INC.  (US) 

One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; phần cứng máy vi tính có thể mang 

theo/đeo vào người; máy vi tính cầm tay; máy tính bảng; thiết bị và dụng cụ viễn thông; 
điện thoại; điện thoại di động; điện thoại thông minh; thiết bị thông tin liên lạc theo 
phương thức không dây để truyền giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, viđêô, và các 
nội dung đa phương tiện; thiết bị thông tin liên lạc qua mạng; thiết bị điện tử số hóa di 
động cầm tay có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi bằng 
điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; thiết bị điện tử số hóa có thể mang 
theo/đeo vào người có khả năng truy cập internet và để gửi, nhận, và lưu trữ các cuộc gọi 
bằng điện thoại, thư điện tử và các dữ liệu số hóa khác; đồng hồ thông minh; thiết bị theo 
dõi hoạt động thể chất có thể mang theo/đeo vào người (thiết bị đo chỉ số trong hoạt động 
thể chất); vòng tay kết nối [thiết bị đo kết nối với các thiết bị số qua các ứng dụng cài sẵn, 
giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị đó]; thiết bị đọc sách điện tử; phần mềm máy 
tính; phần mềm máy tính dùng để cài đặt, lên cấu hình, điều khiển hoặc kiểm soát các 
thiết bị di động, điện thoại di động, các thiết bị có thể mang theo/đeo vào người, máy vi 
tính và các thiết bị ngoại vi của máy tính, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), ti-
vi, và máy phát viđêô và âm thanh; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, nhận, 
chỉnh sửa, hiển thị, lưu giữ và tổ chức sách, ấn phẩm và tài liệu điện tử; phần mềm phát 
triển ứng dụng; phần mềm trò chơi máy tính; âm thanh, viđêô, và nội dung đa phương tiện 
ghi sẵn có thể tải xuống; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị ngoại vi dùng cho máy 
vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo 
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vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe (nhét vào tai), tai nghe 
vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô 
và âm thanh;thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người; thiết bị ngoại 
vi có thể mang theo/đeo vào người sử dụng cho máy vi tính, điện thoại di động; thiết bị 
điện tử di động, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, bộ giải mã tín hiệu 
truyền hình (set-top-box), và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; dụng cụ đo gia tốc; 
máy đo độ cao; thiết bị đo khoảng cách; thiết bị ghi khoảng cách; thiết bị đếm bước chân; 
thiết bị đo áp suất; bộ chỉ báo áp suất; màn hình, màn hình hiển thị, màn hình gắn lên 
đầu, và bộ tai nghe sử dụng cho máy vi tính, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử di 
động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt 
thông minh, ti-vi, và máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; kính mắt thông minh; kính 
đeo mắt 3d; kính đeo mắt; kính râm; mắt kính; kính quang học; vật dụng quang học; thiết 
bị và dụng cụ quang học; máy ảnh; đèn flash cho máy ảnh; màn hình hiển thị dùng cho 
máy vi tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang 
theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, máy ghi và máy 
phát viđêô và âm thanh; bàn phím, chuột, tấm lót chuột, máy in, ổ đĩa và ổ cứng của máy 
vi tính; thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật 
số; loa âm thanh; bộ khuếch đại và thu âm thanh; thiết bị âm thanh dùng trong xe có động 
cơ; thiết bị ghi âm giọng nói và nhận dạng giọng nói; tai nghe (nhét vào tai); tai nghe 
vòng qua đầu; micrô; đầu máy thu hình và màn hình ti-vi; máy thu thanh (rađiô); thiết bị 
phát và thu sóng rađiô; thiết bị điện tử hệ thống định vị toàn cầu (gps); thiết bị hoa tiêu 
(hướng dẫn trong hàng hải); thiết bị điều khiển từ xa dùng để kiểm soát  máy vi tính, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, 
đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, 
loa, bộ khuếch đại, dàn âm thanh  trong nhà (home theater), và hệ thống giải trí trong nhà; 
thiết bị có thể mang theo/đeo vào người dùng để kiểm soát  máy vi tính, điện thoại di 
động, thiết bị điện tử di động, thiết bị điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ 
thông minh, kính mắt thông minh, máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh, ti-vi, loa, bộ 
khuếch đại, dàn âm thanh  (home theater) và hệ thống giải trí trong nhà; thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; con chip máy tính; pin; thiết bị sạc pin (thiết bị nạp ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây 
dẫn, cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính 
có khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations) điện và điện tử, và 
bộ điều hợp dùng cho các thiết bị trên; giao diện (thiết bị ghép nối) dùng cho máy vi tính, 
thiết bị ngoại vi của máy tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di động, thiết bị 
điện tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, ti-vi, 
bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy ghi và máy phát viđêô và âm thanh; 
màng che bảo vệ màn hình máy vi tính; vỏ bọc, túi, hộp, cặp bọc ngoài, dây đai, và dây 
đeo dùng cho máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị điện tử số hóa di động, thiết bị điện 
tử có thể mang theo/đeo vào người, đồng hồ thông minh, kính mắt thông minh, tai nghe 
(nhét vào tai), tai nghe vòng qua đầu, bộ giải mã tín hiệu truyền hình (set-top-box), máy 
ghi và máy phát viđêô và âm thanh; thiết bị dạng gậy hỗ trợ tự chụp hình; bộ nạp (sạc) 
cho thuốc lá điện tử; vòng đeo cổ điện tử để huấn luyện động vật; thiết bị điện tử theo dõi 
và quản lý chương trình nghị sự (chương trình họp); thiết bị kiểm tra tem thư; máy đếm 
tiền; cơ cấu dùng cho thiết bị hoạt động khi bỏ xu (thẻ) vào đó; máy ghi âm; thiết bị đo 
chiều cao của mép/gấu trang phục; máy bỏ phiếu; nhãn điện tử cho hàng hoá; máy tự 
động tính toán và chọn ra phần thưởng (giải thưởng); máy fax; thiết bị và dụng cụ để cân; 
thước đo; bảng thông báo điện tử; thiết bị đo; vi mạch [các lớp silicon]; mạch tích hợp; bộ 
khuếch đại âm thanh; màn hình huỳnh quang; bộ điều khiển từ xa; sợi dây dẫn quang [sợi 
quang]; hệ thống lắp đặt chạy điện dùng để điều khiển từ xa các hoạt động (quy trình vận 
hành) công nghiệp; cột thu lôi (chống sét); thiết bị điện phân; thiết bị dập lửa; thiết bị x-
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quang phục vụ cho mục đích công nghiệp; thiết bị và dụng cụ cứu đắm; thiết bị báo động 
phát ra tiếng còi; phim hoạt hình; máy soi trứng; còi gọi chó; nam châm trang trí; hàng 
rào tích điện; thiết bị điều khiển từ xa để hãm ô tô có thể xách tay mang theo; bít tất được 
làm ấm (sưởi) bằng điện; thiết bị điều khiển bằng giọng nói và nhận dạng giọng nói điện 
tử dùng để kiểm soát việc vận hành của các thiết bị điện tử tiêu dùng và các hệ thống lắp 
đặt cho nhà ở; máy hỗ trợ cá nhân số hóa (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin 
của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặt biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết 
như đặt lịch, ghi chép, gửi fax); thiết bị điều chỉnh nhiệt; máy điều nhiệt; thiết bị giám sát, 
thiết bị cảm biến và bộ điều khiển cho hệ thống và thiết bị điều hòa không khí, nhiệt, và 
thông gió; thiết bị điều chỉnh điện; bộ điều chỉnh ánh sáng điện (bộ điều chỉnh độ sáng); 
thiết bị điều khiển ánh sáng (điều khiển hệ thống chiếu sáng); ổ cắm điện; công-tắc điện 
và điện tử; thiết bị báo động, thiết bị cảm biến báo động và hệ thống giám sát báo động; 
thiết bị dò khói và khí cácbon mono-xít (co); khóa và chốt cửa điện và điện tử cho cửa ra 
vào và cửa sổ; bộ điều khiển điện và điện tử cho cửa ga-ra; hệ thống an ninh và giám sát 
nơi ở; trong đó, các chương trình và phần mềm trong nhóm này là các chương trình và 
phần mềm máy tính ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 

 

 
(210) 4-2018-32849 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) YIN SHIQI   (CN) 

No.04, Hongmeiling 10 Group, Donglai 
Village, Mashi Town, Taihe County, 
Ji'an, Jiangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; đèn đường; quạt gió 
[điều hòa không khí]; thiết bị làm nóng nước dùng cho buồng tắm; lò sưởi, dùng điện.  

 

 
(210) 4-2018-32887 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; A26.1.18 
(731) SKIN LAUNDRY HOLDINGS, INC.  

(US) 
120 Newport Center Drive, Newport 
Beach, CA 92660, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, mỹ phẩm, tinh chất dưỡng da dạng lỏng 
(serum) không chứa thuốc, chế phẩm làm sạch da, kem cho da, kem dưỡng ẩm da, và 
dung dịch làm săn và sạch da (toners). 

 

Nhóm 05: Sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là chế phẩm để chăm sóc da chứa thuốc, kem y 
tế để chăm sóc da, và mỹ phẩm chứa thuốc. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da y tế, cụ thể là, làm sạch da y tế. 
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(210) 4-2018-32922 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh rêu đậm, vàng đồng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại CORDYCEPS Hoàng 
Gia  (VN) 
Số nhà 40, tổ 30, phố Đốc Nhưỡng, 
phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh bóng; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; hương 
liệu [tinh dầu]. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; chất chiết xuất từ trà để sử dụng trong sản xuất dược phẩm; thảo 
dược; trà thảo dược; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm đồng 
nhất hóa phù hợp cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ uống; đồ uống trên 
cơ sở trà; đồ gia vị; bánh ngọt; kẹo; thảo mộc đã bảo quản [gia vị]. 

 

Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; nấm tươi; rau tươi; quả tươi; động vật sống. 
 

Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống có ga; nước ngọt; bia; đồ uống không cồn; đồ uống 
dùng trong thể thao giàu protein. 

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu vang; rượu khai vị; rượu mạnh [đồ 
uống]. 

 

Nhóm 35: Mua bán: nước uống, nước uống có ga, nước ngọt, bia, đồ uống không cồn, đồ 
uống dùng trong thể thao giàu protein, đồ uống làm từ đông trùng hạ thảo, rượu gạo, rượu 
vôtca, rượu uýt ki, rượu vang, rượu khai vị, rượu mạnh [đồ uống], rượu sake; mua bán: các 
loại nấm tươi, nấm khô, nấm cục, rau tươi, quả tươi, rau quả đã qua chế biến và bảo quản, 
đông trùng hạ thảo; mua bán: thịt, sản phẩm từ thịt, cá, thủy sản và các sản phẩm từ thủy 
sản; mua bán: thuốc lá, thuốc lào, lương thực, thực phẩm; dịch vụ quảng cáo trên internet; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ; nghiên cứu sinh học; nghiên cứu khoa 
học; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học. 

 
 

(210) 4-2018-32927 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ELLIOT CHEMICALS LIMITED  (NZ) 

45 Kitchener Road, Pukekohe, Auckland 
2120, New Zealand 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong làm vườn, nông nghiệp, lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, 
chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón và phân 
chuồng (tự nhiên và nhân tạo); tá dược dùng trong làm vườn, nông nghiệp, lâm nghiệp 
(trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); 
silicon trộn tá dược sử dụng cho làm vườn và nông nghiệp 

 
 

(210) 4-2018-32928 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển. 
(731) ANDA AUTOMATION (HONG 

KONG) LIMITED  (HK) 
Unit 121, 1/F, InnoCentre, 72 Tat Chee 
Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, Hong 
Kong 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phân phối, tự động; máy phủ sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử; máy 
làm sạch chạy điện; máy dùng để lắp ráp các linh kiện điện tử; máy dùng trong sản xuất 
các thiết bị điện tử; máy dùng trong sản xuất các linh kiện điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-32940 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.21; 2.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) GT SPICE MANUFACTURERS SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 49, Jalan 5/ KU6, Kawasan 
Perindustrian Sungai Puloh, 42100 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 29: Quả đậu đã sơ chế; quả đậu đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
quả đậu; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt đậu đã qua chế biến; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở trái cây; quả hạch được tẩm ướp hương vị. 

 

(210) 4-2018-32941 (220) 24.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 
(731) GT SPICE MANUFACTURERS SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 49, Jalan 5/ KU6, Kawasan 
Perindustrian Sungai Puloh, 42100 
Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở tinh bột theo kiểu ép đùn bằng nhiệt; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở tinh bột khoai theo kiểu ép đùn bằng nhiệt; bột sắn dùng cho 

thực phẩm; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh có vị mặn 

trên cơ sở bột mì; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột khoai tây. 
 

 
(210) 4-2018-33041 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) AL WAHDANIA GENERAL 

TRADING CO LLC  (AE) 

P.O.Box: 29011, Dubai, United Arab 

Emirates 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-33068 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Lưu Huệ Nhàn  (VN) 
190/77A Xóm Đất, phường 10, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; nước hoa; sữa tắm; thuốc nhuộm tóc. 
 

 
(210) 4-2018-33093 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 26.1.1; 3.4.18; A3.4.24

(591) Cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH Taca Foods  
(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 

Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống; thịt đã qua chế biến.  
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(210) 4-2018-33103 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WONG YOKE WAH  (SG) 

407 Sin Ming Avenue, #03-211, 
Singapore 570407  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; hoá chất dùng cho mục đích y tế; thuốc để chữa trị vết chai ở 

chân; miếng dán dùng để chữa vết chai ở chân; bút chì chữa mụn cóc dùng trong y tế; 
chất tẩy uế; kem bôi da dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33113 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) ITALFARMACO SPA  (IT) 

Viale Fulvio Testi, 330, 20126 Milano, 
Italy 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng dùng cho 
người; cao dán; vật liệu băng bó (dùng trong y tế). 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2018-33127 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.6; 7.1.16; 6.1.2 
(591) Cam, xanh tím than, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Hải Đăng TOMI  (VN)
487/46/6 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; gia cầm (không còn sống); gia súc (không còn sống); hải sản (không còn 
sống); sữa và các sản phẩm sữa.  

 

Nhóm 30: Cà phê; bánh mì; kem.  
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước có gas; đồ uống hoa quả và nước ép quả.  
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(210) 4-2018-33150 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87848912 25.03.2018 US 

(731) EXPEDIA, INC.  (US) 
333 108th Avenue NE, Bellevue, 
Washington 98004, USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng di động [phần mềm ghi 
sẵn hoặc tải xuống được]; phần mềm có thể tải xuống được dùng để truy cập nội dung kỹ 
thuật số trong lĩnh vực giải trí, du lịch, khách sạn và nhà hàng; phần mềm có thể tải 
xuống được cho phép người dùng gửi dữ liệu điện tử và truy cập vào dữ liệu từ một trang 
web dùng cho mục đích giáo dục và giải trí; phần mềm có thể tải xuống được dùng để 
truy cập vào trang web nơi người dùng có thể đăng các đánh giá tín nhiệm, nhận xét và đề 
xuất về sự kiện, địa điểm, dịch vụ và hoạt động trong lĩnh vực giải trí, du lịch, khách sạn 
và nhà hàng; phần mềm tải xuống được dùng để truyền tin giữa người dùng trong lĩnh vực 
giải trí, du lịch, khách sạn và nhà hàng; phần mềm có thể tải xuống được để cung cấp 
thông tin du lịch, tin tức, hình ảnh, vi-đê-ô, và bản đồ; phần mềm có thể tải xuống được 
dùng để đặt chỗ và giữ chỗ vận chuyển và du lịch; phần mềm có thể tải xuống được dùng 
để kiểm tra dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ vận chuyển và du lịch; phần mềm có thể tải xuống 
được dùng để tìm kiếm giá vé máy bay và cước phí cho phương tiện vận chuyển khác, 
khách sạn và chỗ ở khác, và hoạt động du lịch khác; phần mềm có thể tải xuống được 
dùng để tạo biểu mẫu và hiển thị tùy chỉnh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ và 
giữ chỗ du lịch và cung cấp thông tin du lịch. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp thông tin 
dưới dạng thông tin về so sánh giá cả và so sánh đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của 
khách sạn và chỗ ở khác để khách hàng thuận tiện lựa chọn dịch vụ; dịch vụ khách hàng 
thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng cụ thể là tổ chức, vận 
hành và giám sát các chương trình/kế hoạch khách hàng thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa 
thích và khuyến khích khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ khách hàng thân thiết bao gồm tổ 
chức và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển quan hệ 
khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dịch vụ khách hàng; khuyến mại sử 
dụng tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng của người khác thông qua việc quản lý các 
chương trình khuyến khích người tiêu dùng; tổ chức chương trình khách hàng thân thiết, 
điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng và các câu lạc bộ khách hàng 
thân thiết với mục đích khuyến mại và quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lập kế hoạch du lịch; cung cấp thông tin so sánh 
giá vé máy bay; dịch vụ quảng cáo; khuyến mại và marketing sản phẩm và dịch vụ của 
người khác qua mạng liên lạc điện tử; thiết kế và vận hành chương trình marketing và 
khuyến mại cho người khác trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ khuyến mại và marketing 
trong lĩnh vực du lịch. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ thông 
tin vận tải; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho việc vận chuyển/di 
chuyển; cung cấp thông tin, tin tức, hình ảnh, vi-đê-ô và nhận xét liên quan đến du lịch; 
cung cấp thông tin du lịch, thông tin địa lý, bản đồ, hình ảnh bản đồ, hình ảnh và vi-đê-ô 
du lịch, và lộ trình chuyến đi thông qua một trang web và các đường liên kết trang web; tổ 
chức và sắp xếp các hoạt động du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch đến 
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các sự kiện, và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển 
cho các hoạt động du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển cho các chuyến du lịch, du lịch 
đến các sự kiện và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; cung cấp thông tin về các 
chuyến du lịch và du lịch đến các sự kiện và điểm thu hút khách du lịch; tổ chức các 
chuyến tham quan; dịch vụ thông tin về du lịch và các chuyến du lịch; dịch vụ đặt trước 
vé du lịch và vé các chuyến du lịch; sắp xếp việc đặt chỗ  cho các chuyến du lịch trong 
ngày và các chuyến tham quan; cung cấp nhận xét về các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là sắp xếp và tư vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, cụ thể là dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ]; cung cấp thông tin về chỗ ở tạm thời; cung cấp các đánh giá tín nhiệm, xếp hạng, 
nhận xét và đề xuất khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là 
đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; cung cấp và chuyển tiếp thông 
tin liên quan đến đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ nhà hàng và cho các bữa ăn; cung cấp các nhận xét trực 
tuyến về khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác. 

 

 
(210) 4-2018-33151 (220) 25.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87848909 25.03.2018 US 

(531) 26.1.1 
(731) EXPEDIA, INC.  (US) 

333 108th Avenue NE, Bellevue, 
Washington 98004, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được; ứng dụng di động [phần mềm ghi 
sẵn hoặc tải xuống được]; phần mềm có thể tải xuống được dùng để truy cập nội dung kỹ 
thuật số trong lĩnh vực giải trí, du lịch, khách sạn và nhà hàng; phần mềm có thể tải 
xuống được cho phép người dùng gửi dữ liệu điện tử và truy cập vào dữ liệu từ một trang 
web dùng cho mục đích giáo dục và giải trí; phần mềm có thể tải xuống được dùng để 
truy cập vào trang web nơi người dùng có thể đăng các đánh giá tín nhiệm, nhận xét và đề 
xuất về sự kiện, địa điểm, dịch vụ và hoạt động trong lĩnh vực giải trí, du lịch, khách sạn 
và nhà hàng; phần mềm tải xuống được dùng để truyền tin giữa người dùng trong lĩnh vực 
giải trí, du lịch, khách sạn và nhà hàng; phần mềm có thể tải xuống được để cung cấp 
thông tin du lịch, tin tức, hình ảnh, vi-đê-ô, và bản đồ; phần mềm có thể tải xuống được 
dùng để đặt chỗ và giữ chỗ vận chuyển và du lịch; phần mềm có thể tải xuống được dùng 
để kiểm tra dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ vận chuyển và du lịch; phần mềm có thể tải xuống 
được dùng để tìm kiếm giá vé máy bay và cước phí cho phương tiện vận chuyển khác, 
khách sạn và chỗ ở khác, và hoạt động du lịch khác; phần mềm có thể tải xuống được 
dùng để tạo biểu mẫu và hiển thị tùy chỉnh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ và 
giữ chỗ du lịch và cung cấp thông tin du lịch. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp thông tin 
dưới dạng thông tin về so sánh giá cả và so sánh đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của 
khách sạn và chỗ ở khác để khách hàng thuận tiện lựa chọn dịch vụ; dịch vụ khách hàng 
thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng cụ thể là tổ chức, vận 
hành và giám sát các chương trình/kế hoạch khách hàng thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa 
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thích và khuyến khích khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ khách hàng thân thiết bao gồm tổ 
chức và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển quan hệ 
khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dịch vụ khách hàng; khuyến mại sử 
dụng tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng của người khác thông qua việc quản lý các 
chương trình khuyến khích người tiêu dùng; tổ chức chương trình khách hàng thân thiết, 
điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng và các câu lạc bộ khách hàng 
thân thiết với mục đích khuyến mại và quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lập kế hoạch du lịch; cung cấp thông tin so sánh 
giá vé máy bay; dịch vụ quảng cáo; khuyến mại và marketing sản phẩm và dịch vụ của 
người khác qua mạng liên lạc điện tử; thiết kế và vận hành chương trình marketing và 
khuyến mại cho người khác trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ khuyến mại và marketing 
trong lĩnh vực du lịch. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ thông 
tin vận tải; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho việc vận chuyển/di 
chuyển; cung cấp thông tin, tin tức, hình ảnh, vi-đê-ô và nhận xét liên quan đến du lịch; 
cung cấp thông tin du lịch, thông tin địa lý, bản đồ, hình ảnh bản đồ, hình ảnh và vi-đê-ô 
du lịch, và lộ trình chuyến đi thông qua một trang web và các đường liên kết trang web; tổ 
chức và sắp xếp các hoạt động du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch đến 
các sự kiện, và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển 
cho các hoạt động du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển cho các chuyến du lịch, du lịch 
đến các sự kiện và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; cung cấp thông tin về các 
chuyến du lịch và du lịch đến các sự kiện và điểm thu hút khách du lịch; tổ chức các 
chuyến tham quan; dịch vụ thông tin về du lịch và các chuyến du lịch; dịch vụ đặt trước 
vé du lịch và vé các chuyến du lịch; sắp xếp việc đặt chỗ  cho các chuyến du lịch trong 
ngày và các chuyến tham quan; cung cấp nhận xét về các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là sắp xếp và tư vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, cụ thể là dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ]; cung cấp thông tin về chỗ ở tạm thời; cung cấp các đánh giá tín nhiệm, xếp hạng, 
nhận xét và đề xuất khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là 
đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; cung cấp và chuyển tiếp thông 
tin liên quan đến đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ nhà hàng và cho các bữa ăn; cung cấp các nhận xét trực 
tuyến về khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác. 

 

 
(210) 4-2018-33160 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Nam   (VN) 
819/21 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh               

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt dẻ đã chế biến: lạc (đậu phộng) đã chế biến: hạt dưa 
hấu đã chế biến: đậu nành (đã sơ chế và bảo quản).  
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(210) 4-2018-33163 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.3; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
MCN MEDIA   (VN) 
Số nhà 121A, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ phong thủy 
 

 
(210) 4-2018-33164 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ, ghi (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe điện toàn 
cầu PEGA LTT   (VN) 
Lô 15-17 cụm công nghiệp Nội Hoàng, 
xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bắc Giang     

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe đạp điện (phương tiện giao thông trên bộ).  
 

 
(210) 4-2018-33166 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 5.3.20 (540) 

  

(731) Bùi Thị Loan  (VN) 
Tầng 8, số 18 đường Lý Thường Kiệt, 
phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội           

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; da thuộc; vật liệu giả da; sản phẩm bằng da hoặc giả da, cụ thể là 
vali, ba lô, cặp, túi xách tay, ví tiền, dây đeo vai. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày [đồ đi chân]; dép [đồ đi chân]; mũ đội đầu [trang phục]; thắt 
lưng bằng da [trang phục]; thắt lưng giả da [trang phục]; khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; kinh doanh mua bán, bán buôn, bán lẻ các sản phẩm cụ thể 
là rượu bia, thuốc lá; hoạt động xuất nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-33167 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A1.1.9; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh cô ban, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
truyền thông 102 EVENT   (VN) 
Số 32, ngõ 70/102, đường Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội        
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(511)  Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; tổ chức sự kiện cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo [đào tạo]; dịch vụ điều chỉnh nhạc; dịch vụ hoạt 
náo viên; tổ chức sự kiện cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dàn dựng buổi biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2018-33169 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

  

(731) Trần Thị Ngọc   (VN) 
Phòng 908A chung cư cao tầng Sông 
Nhuệ, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội                

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-33180 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.1.9 
(591) Vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thúy Nhi  (VN) 
63/1E tổ 6 ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; áo gối; vỏ đệm. 

 

 
(210) 4-2018-33182 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; 3.7.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Hữu  (VN) 
36 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã chế biến; yến sào đã qua sơ chế và đóng 

hộp. 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, 
hộp đựng yến, bao bì đựng yến, giấy lót, khuôn dựng tổ yến, nhíp nhặt lông chim yến, 
đường phèn, máy đo ẩm tổ yến, máy phun sương, máy phát tiếng chim, máy lọc nước, van 
điện từ, tổ chim yến giả, thuốc diệt gián, dao lấy tổ yến, hũ thủy tinh, băng keo, cân, gỗ 
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làm lam nuôi yến, dây điện, dây dẫn âm thanh, nồi chưng yến, nhân sâm, linh chi, đông 
trùng hạ thảo, đồng hồ hẹn giờ, dung dịch mùi cho nhà yến, đinh, vít, pass sắt, máy sấy tổ 
yến. 

 

 
(210) 4-2018-33184 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A7.1.11; 7.1.24 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Tăng Hà Thông  (VN) 
72 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; thiết bị tạo xoáy nước; hệ 

thống làm sạch nước; bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị lọc nước, máy nước nóng lạnh, bộ lọc nước uống, thiết bị tiệt 

trùng nước; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2018-33187 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A24.15.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Minh Gia Phú  (VN) 
48 đường 13A phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền; vali có bánh xe. 
 

 
(210) 4-2018-33188 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tâm Cảng  
(VN) 
2 đường số 31, khu phố 2, phường Bình 

An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa contener; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; sửa chữa xe hỏng; 

bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng xe contener; cho thuê mặt bằng bãi; dịch vụ nâng hạ contener 

rỗng. 
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(210) 4-2018-33189 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Ngô Thị Minh Thủy   (VN) 

C5, tổ 26, cụm 5, phường Hạ Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-33200 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn phong 
thủy Thiên Phước Lộc  (VN) 
Phòng 308, tòa nhà Office Tel Garden 
Gate, 08 Hoàng Minh Giám, phường 9, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất. 
 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên 
quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; tư vấn tâm linh.  

 

 
(210) 4-2018-33201 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Xám, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ đòi 
nợ Hưng Thịnh  (VN) 
43B Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ đại lý thu hồi nợ, dịch vụ tư vấn tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-33202 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Hàng Việt Nam H&P  (VN) 
43B Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 24: Khăn tắm, khăn tắm bằng vải; khăn tắm (trừ quần áo).  
 

Nhóm 25: Tất (vớ); quần áo lót; quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-33205 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A14.5.3; 26.4.3; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khách 
sạn du lịch Quân Huy  (VN) 
Số 24 Hàng Hành, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quán cà phê; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-33206 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) 1. Lê Lâm Đồng  (VN) 

Thôn Đông, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

2. Bùi Thanh Hạnh  (VN) 
Thôn Đông, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh 
Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy ngoại ngữ; dạy tiếng anh. 
 

 
(210) 4-2018-33207 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu ELTECH  (VN) 
Số 75A KTT Bà Triệu, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy tính bảng; phụ kiện máy tính; thiết bị lưu trữ; camera; thiết bị 
điện tử cho tivi; thiết bị mạng.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng [trang phục].  
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(210) 4-2018-33208 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; A16.1.11; A16.1.5; 26.11.22 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Cầu  (VN) 
117 Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, 
thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán điện thoại, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính 

bảng, thiết bị âm thanh như loa, âm-ly.  
 

 
(210) 4-2018-33209 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.21; 26.4.2; 26.15.15 
(591) Cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhàn  (VN) 
V4-1503 khu đô thị Sunrise City, số 25 
đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-33210 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.1.1; 4.5.3; 

4.5.21 
(591) Đen, hồng, trắng. 

(540) 

 

(731) Huỳnh Chí Tâm  (VN) 
Số 18 đường Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-33211 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Đào Thị Nhung  (VN) 
321 Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: thịt gia súc, thịt gia cầm, cá khô, cá muối, cá đóng hộp, 

mực tẩm, bò khô, bò tẩm, mực đông lạnh, tôm đông lạnh, chả các loại, mứt dẻo, bánh tét, 
mì khô, trái cây hoặc rau sấy khô hoặc nấu chín, mật ong. 
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(210) 4-2018-33212 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Ngọc Anh  (VN) 
596/18 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-33213 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, trắng, đen. (540) 

 

(731) Trần Đình Hòa  (VN) 
117A Mạc Đĩnh Chi, phường 4, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy điện; bình ắc quy; pin điện; dây điện; dây cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ắc quy điện, bình ắc quy, pin điện, dây điện, dây cáp điện.  
 

(210) 4-2018-33214 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
ứng dụng dược phẩm công 
nghệ cao NANOSOME Việt Nam  
(VN) 
Số 21, ngõ 29 Phùng Khoang, tổ dân phố 
số 2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; khoáng chất bổ sung cho 
thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33215 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.9.14; A3.9.24 
(591) Xanh lam, xanh da trời, trắng, đỏ, đen 

nhạt (xám). 
(731) Công ty TNHH BLUE Kinh Bắc  

(VN) 
Thôn Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Máy cắt [máy móc]; đá mài [bộ phận của máy móc]; lưỡi cưa cắt gạch [bộ 
phận của máy]; mũi khoan [bộ phận của máy]; máy khoan; lưỡi đục dùng cho máy. 

 

Nhóm 08: Đá cắt (dụng cụ cầm tay); đá mài (dụng cụ cầm tay); lưỡi cưa [bộ phận của 
dụng cụ cầm tay]; mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; đục; cưa [dụng cụ cầm tay]. 

 
 

(210) 4-2018-33216 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; 5.3.20; 5.5.19; A5.5.20; A5.3.15; 

A1.1.10 
(591) Xanh rêu, xanh lá, xanh non, xanh lá cây 

đậm, vàng, trắng, cam, cam đậm, hồng nhạt.
(731) Đoàn Thị Minh   (VN) 

Thôn 3, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 
 

(210) 4-2018-33217 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.3.15; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ cam, cam, cam nhạt, xanh lá, 

xanh lá đậm, xanh rêu. 
(731) Phạm Quốc Hịu  (VN) 

Thôn 1, xã Rương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 
 

(210) 4-2018-33218 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.1.7; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt, xanh bạc 

hà nhạt, xanh non, cam, đó cam, xanh lá 
cây, xanh lá cây đậm, trắng. 

(731) Trần Văn Bình   (VN) 
Thôn 3, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-33219 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.3.13; A5.3.15; 25.1.6; 

25.12.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, xanh rêu, xanh lá mạ, cam, 
cam đậm, vàng cam, trắng. 

(731) Võ Văn Định  (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-33221 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm FUSI   (VN) 
Số 8, phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-33222 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Bành Đức Phong  (VN) 

Số 159A phố Lê Đại Hành, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bar; quán ăn nhanh; khách sạn.  
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(210) 4-2018-33223 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-33224 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc  (VN) 
Số 11, đường Công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-33225 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
Số 9 lô A, tổ 100 Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33226 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cinderella 
Beauty  (VN) 
Phòng 301, tầng 3, tòa nhà WMC, 102A-
B-C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33227 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.16; 3.1.8; 26.1.1 
(591) Cam đậm, vàng cam, vàng, đen, trắng, 

tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Thị 
Thanh Mai  (VN) 
169 Cù Chính Lan, phường An Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, bao gồm các sản phẩm: vật dụng dành 

cho thú cưng (trị ve rận; tẩy giun; vật dụng chăm sóc thú cưng), thức ăn cho thú cưng, đồ 
chơi cho thú cưng.  

 

 
(210) 4-2018-33228 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xám. 
(731) Đặng Ngọc Huyền   (VN) 

Số 20B phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; kem làm trắng da; chế phẩm trang điểm; kem mỹ phẩm; 

nước hoa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, phân phối và xuất nhập khẩu các sản phẩm: mỹ 
phẩm, son môi, kem làm trắng da, chế phẩm trang điểm, kem mỹ phẩm, nước hoa, thực 
phẩm chức năng (dùng cho làm đẹp), chế phẩm đặc trị mụn, chế phẩm đặc trị nám, chế 
phẩm đặc trị tàn nhang. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ giáo dục đào tạo 
nghề; dịch vụ vũ trường; dịch vụ tổ chức đánh bạc; tổ chức và sắp xếp cuộc thi sắc đẹp. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ quầy rượu.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); dịch vụ chăm sóc da; thẩm mỹ viện; xoa bóp; 
dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-33229 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Cam, cam nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Khang Phạm Food  
(VN) 
205 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống sô cô la có sữa (socola là thành phần chủ yếu); đồ 

uống ca cao có sữa (ca cao là thành phần chủ yếu); kem lạnh; đồ uống được chế biến từ ca 
cao.  

 

 
(210) 4-2018-33230 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Hồng Minh Phúc  

(VN) 
159/49 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 

 

 
(210) 4-2018-33231 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.17; A5.5.20; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Gia Bảo  
(VN) 
Tầng 19 Saigon Trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-33232 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.6; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Trung Việt  
(VN) 
Số 199 Trung Kính, phường Trung Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-33233 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.1.2; A1.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo và 
cung ứng nhân lực quốc tế 
AKIRA  (VN) 
Số nhà 1, ngách 33, ngõ 15, đường An 
Dương Vương, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân 
sự. 

 

 
(210) 4-2018-33234 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 4.5.2; 4.5.3; 20.5.16 
(591) Trắng, xanh da trời, xám, vàng. 
(731) Mai Văn Tiến  (VN) 

Số 11 A, tập thể Văn Công Quân Đội, tổ 
13, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (cửa 

hàng tư vấn cho người tiêu dùng); phân tích giá cả thị trường; giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua bán: 
sim thẻ điện thoại, linh kiện thiết bị điện thoại di động, máy tính, điện thoại, ti vi, thiết bị 
viễn thông, camera, máy ghi hình.  
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(210) 4-2018-33235 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Lê Như Hoàng  (VN) 

15 Trần Quang Khải, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm tiếng anh. 
 

 
(210) 4-2018-33236 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tín Quang   (VN) 
Lô Q2, đường số 7, khu công nghiệp Hải 
Sơn mở rộng (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm trang điểm.  
 

 
(210) 4-2018-33237 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh dương, tím, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Golden 
Careers Việt Nam  (VN) 
Số 01 M6B TT6 Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ tuyển dụng lao động; quản lý 
kinh doanh; hoạt động văn phòng; maketing. 

 
 

(210) 4-2018-33238 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.1.1; A5.1.16; A5.1.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TICK AND PICK  
(VN) 
6/10 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Giá đồ đạc; đồ đạc trong nhà; bảng niêm yết. 
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(210) 4-2018-33239 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH TICK AND PICK  
(VN) 
6/10 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn; đèn điện. 

 

 
(210) 4-2018-33242 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh cô ban, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thẩm mỹ viện 
Hường Xô  (VN) 
Số nhà 130, đường Đinh Công Tráng, 
phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)  Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; triệt lông bằng sáp; dịch vụ cấy tóc; phẫu thuật tạo hình; 

dịch vụ xăm hình; dịch vụ trị liệu.  
 

 
(210) 4-2018-33243 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn BLIVE  (VN) 
176/9 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; quản lý bất động 

sản; môi giới bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho thuê văn phòng làm không 
gian làm việc chung.  

 

 
(210) 4-2018-33245 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Thị Gái   (VN) 
343/3 Nguyễn Văn Công, phường 3, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-33246 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 24.15.21; A24.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nhung   (VN)
129 Trương Đăng Quế, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, vali và túi xách du lịch, da giả, ví đựng tiền, túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Giày, giày cao su, mũ, dép, giày cao cổ.  
 

 
(210) 4-2018-33247 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 1.15.23; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
(VN) 
129 Trương Đăng Quế, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay, vali và túi du lịch, da giả, ví đựng tiền.  
 

 
(210) 4-2018-33248 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tuyết Nhung   (VN)
129 Trương Đăng Quế, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, vali và túi xách du lịch, da giả, ví đựng tiền, túi xách tay.   
 

Nhóm 25: Giày, giày cao su, mũ, dép, giày cao cổ.  
 

 
(210) 4-2018-33249 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 3.11.11; A3.11.24 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và tài chính BA BA  
(VN) 
Số 311 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau, quả, cà phê, 
chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
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tinh bột, thực phẩm chức năng, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, 
đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim, nhựa ốp 
trần và phụ kiện, bồn nước, van, vòi nước, cửa nhựa, nẹp nhựa, ván nhựa; dịch vụ tổ chức 
sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; tư 
vấn tài chính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ vận tải hành khách bằng 
đường bộ.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-33250 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Thái Thành 
Nhân  (VN) 
E7/211A, quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán gỗ.  
 

Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp 
bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường; phụ kiện lắp ráp 
cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; 
tay nắm cửa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Tủ điện; máy biến áp [điện]; thiết bị đo điện; thiết bị thử nghiệm điện; thiết bị 
đóng cắt điện. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn trần; đèn tường; đèn đế bàn; 
đèn đứng.  

 

Nhóm 19: Kính cường lực dùng trong xây dựng; đá hoa cương; ván sàn gỗ; cửa gỗ; ván 
mfc; ván phủ melamine; ván phủ acrylic; ván phủ veneer; ván dăm (okal), ván phủ màng 
chống nước; ván tổ ong (ván có cấu trúc bên trong dạng tổ ong), tấm ván dán pu (tấm ván 
làm bằng gỗ, phủ sơn polyurethane); len tường bằng gỗ; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây 
dựng; lớp ốp, không bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng. 
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(210) 4-2018-33251 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Quý Châu  (VN) 

735 Lý Thường Kiệt, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ điện cầm tay, máy hàn điện, máy bào điện, máy cưa điện, 
máy khoan điện, máy khoan điện cầm tay, máy bắt vít dùng điện, máy mài dùng điện, 
máy đánh bóng dùng điện, máy xén dùng điện, máy gia công kim loại và gỗ và các bộ 
phận của chúng, máy cắt cỏ, máy nổ, máy cắt kim loại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi cắt gạch đá, 
máy khoan lấy lõi bê tông, mũi khoan lấy lõi bê tông, mô tơ, dụng cụ cắt gạch dùng điện, 
dụng cụ cắt gạch không dùng điện, linh kiện phụ tùng các máy móc kể trên. 

 

 
(210) 4-2018-33252 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.3 
(731) GUNZE LIMITED  (JP) 

No. 1, Zeze, Aono-Cho, Ayabe-Shi, 
Kyoto, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác ngoài; áo pacca; quần dài; quần ống bó [quần dài]; quần áo 
lót; áo lót; quần lót cho nam giới; quần lót; quần đùi; yếm; áo thun ngắn tay; áo nịt ngoài; 
bít tất ngắn cổ; tất dài; đồ đi ở chân; quần áo thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-33253 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.7.22; 5.7.11; 26.1.1; A3.13.4; 3.13.5; 

25.1.6; A7.1.11; A6.19.9 
(591) Vàng, cam, cam nhạt, vàng cam, nâu, 

trắng, xanh lá, xanh non, xanh lá mạ, 
xanh rêu, xanh rêu đậm, xanh rêu đen, 
xanh da trời, đỏ, đen. 

(731) Nguyễn Văn An   (VN) 
Thôn 5, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
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(210) 4-2018-33254 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; 25.1.6; 5.7.25; 26.1.2; A6.19.11 

(591) Xanh lơ, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt, nâu nhạt, đen, cam, xanh lá, xanh 

non, xanh da trời, xanh da trời nhạt. 

(731) Võ Đình Long   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-33255 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) NATURE'S WAY PRODUCTS, LLC  

(US) 

825 Challenger Drive, Green Bay, 

Wisconsin 54311, United States of 

America 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung vitamin. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ngũ cốc và hương liệu thảo mộc, trừ tinh dầu, cho đồ uống, 

chứa chất dinh dưỡng tăng cường để sử dụng làm thực phẩm ăn nhanh lành mạnh. 
 

 
(210) 4-2018-33256 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 20.5.7 

(591) Đỏ, trắng, đen, hồng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần WECARE 247  
(VN) 
273 Bùi Đình Túy, phường 24, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế; phòng khám bệnh đa khoa. 
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(210) 4-2018-33257 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PEACE INDUSTRIES, LTD.  (US) 

1100 Hicks Road, Rolling Meadows, 
Illinois, U.S.A. 60008 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh và ghim dập bằng kim loại dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-33258 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.24; 26.1.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Vàng cam, đỏ tươi, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu ANNI  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Zen Tower, số 12 
đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và 
nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, đồ gia dụng chạy điện, quần áo, giầy dép, đồng hồ, dụng cụ âm 
nhạc, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, dụng cụ thể dục thể thao, thảm, thực phẩm, đồ 
uống không cồn và đồ uống có cồn, bánh kẹo; dịch vụ bán lẻ thực phẩm các loại; quản lý 
các cửa hàng bách hóa, cửa hàng bán hàng tiện ích và cửa hàng bán lẻ; biên tập quảng cáo 
để sử dụng như trang web trên mạng máy tính toàn cầu (mạng internet); cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; cho thuê máy bán 
hàng tự động. 

 

 
(210) 4-2018-33263 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24; 26.1.1; 5.7.3; A1.1.10; 

25.1.25 
(591) Vàng đậm, trắng, đỏ nâu, vàng nhạt, đen.
(731) Trần Văn Tín  (VN) 

ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh [thẻ tích hợp]; thẻ từ được mã hóa; thẻ điện tử; thẻ ATM; thẻ 
ghi nợ; thẻ tín dụng; phần mềm ứng dụng trên máy tính, có thể tải về; phần mềm ứng 
dụng trên điện thoại, có thể tải về; tiền ảo (cụ thể là phần mềm máy tính triển khai tiền 
điện tử) để sử dụng bởi các thành viên cộng đồng mạng trực tuyến thông qua mạng vi tính 
toàn cầu. 
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Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán dựa trên nền tảng viễn thông, công nghệ thông tin và kết 
nối ngân hàng; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ thanh toán sử dụng thẻ thanh toán, thẻ 
tín dụng, thẻ vi điện tử; dịch vụ thanh toán bằng tiền ảo sử dụng bởi các thành viên cộng 
đồng mạng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-33264 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-33265 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HASAN - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2018-33266 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Hàm Uyên  (VN) 

43/8 Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo khoác [trang phục]; quần bơi; lớp lót may sẵn [bộ 

phận của quần áo]; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo lót, áo khoác [trang phục], quần bơi, lớp lót may sẵn 
[bộ phận của quẩn áo], đồ đội đầu. 
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(210) 4-2018-33267 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Vàng đồng, đỏ boóc đô, tím, xanh tím 

than đậm. 
(731) Lại Văn Tập  (VN) 

Thôn Hòa Bình, xã Vũ Ninh, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33268 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 87/852,695 27.03.2018 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; đồ trang sức; hộp đựng đồ trang sức và phụ kiện; 
hộp đựng đồ trang sức có chia ngăn, dây và quai đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 18: Túi du lịch đa dụng; ba lô, túi dùng để đi biển; túi đựng chế phẩm làm sạch và 
mỹ phẩm không chứa đồ bên trong; túi đựng trang sức không chứa đồ bên trong. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo và quần; váy liền; quần áo mặc trong nhà; bộ đồ lót 
phong cách gợi cảm, cụ thể là, áo ngực, đồ lót, quần áo lót bằng vải của phụ nữ, quần áo 
mặc trong, quần lót, quần đùi lót của nam giới, áo nịt ngoài, áo ba lỗ cho nữ, váy mặc 
trong, quần áo ngủ, bộ quần áo ngủ (bộ pyjama), áo sơ mi, váy ngủ dáng sơ mi, quần dài, 
quần đùi, áo choàng của phụ nữ mặc sau khi tắm, áo choàng mặc trong nhà, áo ngủ, đồ lót 
có tác dụng tạo hình theo ý muốn của người mặc, dây thun bằng vải nối quần lót và tất 
chân, áo nịt ngực bó sát của phụ nữ (áo corset); dép lê; tấm che mắt khi ngủ; trang phục 
dệt kim; đồ đi chân; đồ đội đầu; tất ngắn cổ; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ, cụ thể 
là, khăn quàng dài. 

 
Nhóm 26: Phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, cụ thể là, dây đàn hồi để buộc tóc và dây 
buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc, kẹp tóc, 
dải băng buộc tóc, nơ cài tóc, que cài tóc, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc bản to, kẹp 
tóc mai, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng vòng xoắn, 
kẹp tóc kiểu gắp, ghim kẹp tóc, kẹp tóc dạng thanh bấm, và vật trang trí tóc có hình dạng 
lược. 
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(210) 4-2018-33271 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) SHENZHEN HONGHAO TIANCHENG 

TECHNOLOGY CO.,LTD  (CN) 

A9 building fourth floor West 

Longwangmiao Arts crafts emporium 

baishixia Eastern Community Fuyong 

street Baoan District city Shenzhen, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; thiết bị giảng dạy; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; loa 

phóng thanh; máy nghe nhạc cầm tay; màng chắn [âm thanh]. 
 

 
(210) 4-2018-33272 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) SHENZHEN HONGHAO TIANCHENG 

TECHNOLOGY CO.,LTD   (CN) 

A9 building fourth floor West 

Longwangmiao Arts crafts emporium 

baishixia Eastern Community Fuyong 

street Baoan District city Shenzhen, 

China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị xoa bóp thẩm 

mỹ; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị phóng điện trị liệu.  
 

 
(210) 4-2018-33273 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) STYLINGLIFE HOLDINGS INC.  (JP) 

21-1, Kitashinjuku 2-chome, Shinjuku-

ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm tẩy trang; xà phòng. 
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(210) 4-2018-33274 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) STYLINGLIFE HOLDINGS INC.   (JP) 

21-1, Kitashinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mặt nạ làm đẹp; dầu gội đầu; keo xịt tóc; xà 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-33275 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.4; A5.3.13; 1.15.23 
(731) AWLOP CO., LTD.   (CN) 

Room 621, Building 5, No-22, Henghe 
Road, Beilun, Ningbo, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy xay; khoan cầm tay chạy điện; búa điện; máy khoan mỏ; máy 
cắt; máy cưa; máy gia công gỗ; thiết bị và máy đánh bóng (dùng điện); đá mài (bộ phận 
của máy), máy bào; lưỡi cưa (bộ phận của máy); máy gia công đá; súng phun sơn; máy 
hàn điện; máy khí nén; máy trộn; máy sản xuất điện. 

 

 
(210) 4-2018-33276 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.5; A5.3.13 
(591) Vàng đồng, nâu, đỏ. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay; 
máy là. 

 

Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ 
nhân tạo; phần mềm thực tế ảo; tivi. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 
sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện; máy pha cà phê, dùng điện; 
dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò sưởi [sưởi ấm, 
đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]. 
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Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện; dụng cụ cho mục đích 
gia dụng. 

 
Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện gia dụng 
bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm 
sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu 
nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, 
máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, 
tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm 
sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm 
đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông; dịch 
vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-33277 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 1.15.5; A5.3.13 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay; 

máy là. 
 

Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm đi được; phần mềm máy tính; phần mềm trí tuệ 
nhân tạo; phần mềm thực tế ảo; tivi. 

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 
sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện; máy pha cà phê, dùng điện; 
dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò sưởi [sưởi ấm, 
đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]. 

 
Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện; dụng cụ cho mục đích 
gia dụng. 
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Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện gia dụng 
bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm 
sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu 
nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, 
máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, 
tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm 
sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm 
đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn mạng lưới viễn thông; dịch 
vụ kết nối người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-33278 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinggroup 
Quốc Tế  (VN) 
Khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 
 

(210) 4-2018-33279 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinggroup 
Quốc Tế  (VN) 
Khu 5, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 
 

(210) 4-2018-33280 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 18.5.1 
(591) Đỏ nâu đậm, đỏ nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH VIET UNIQUE 
TRAVEL  (VN) 
40 Đặng Đức Thuật, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 
 

(210) 4-2018-33286 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; A24.15.7; A24.15.11 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH Aeonmed Việt 

Nam  (VN) 
Khu E, khu công nghiệp Lễ Môn, 
phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước lọc thận (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-33287 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; A24.15.7; A24.15.11 
(591) Đỏ, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty TNHH Aeonmed Việt 

Nam  (VN) 
Khu E, khu công nghiệp Lễ Môn, 
phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Nước lọc thận (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-33290 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN MINIWAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
F14, Building A, Liyuan Business 
Square, Dongbin Road, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi máy tính; ấn phẩm phẩm 
điện tử, có thể tải xuống; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; tệp tin hình ảnh có thể tải về 
được; phần mềm máy tính nền tảng, ghi sẵn hoặc có thể tải về được; bao đựng điện thoại 
thông minh; phim hoạt hình; phần mềm trò chơi thực tế ảo; đĩa ghi hình phim hoạt hình. 
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(210) 4-2018-33291 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SHENZHEN MINIWAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
F14, Building A, Liyuan Business 
Square, Dongbin Road, Nanshan District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; giải trí trên truyền hình; 
cung cấp video trực tuyến, không tải về; xuất bản sách; cung cấp truyện tranh và tiểu 
thuyết tranh trực tuyến, không thể tải xuống; sản xuất video. 

 

 
(210) 4-2018-33292 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

an toàn Long Quân  (VN) 
A100 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả; nước ép hoa quả; xirô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; nước yến ngân nhĩ 
giải khát. 

 

Nhóm 35: Mua bán và đại lý ký gửi lương thực thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-33293 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, vàng, vàng cam, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị Thu 

Kiều Oanh  (VN) 
30, ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 21: Các loại đũa bằng gỗ.  
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(210) 4-2018-33294 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) CHEWY, INC.  (US) 

1855 Griffin Road, Suite 428-b, Dania 

Beach, Florida 33004, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho sản phẩm thức ăn cho vật nuôi, các chế phẩm 

và sản phẩm kiểm soát các loài gây hại cho vật nuôi, các sản phẩm bổ sung vitamin và 

khoáng chất cho vật nuôi, cửa an toàn bằng kim loại cho vật nuôi, chuồng bằng kim loại, 

vỏ bọc ghế ngồi ô tô cho vật nuôi, tấm lót dùng để huấn luyện vật nuôi trong nhà dùng 

một lần, túi bằng chất dẻo dùng một lần để đựng chất thải vật nuôi trong nhà, vật dùng để 

mang/địu vật nuôi, quần áo cho vật nuôi, trang phục cho vật nuôi, dây xích và dây xích có 

thể thu vào được dùng cho vật nuôi, vòng cổ cho vật nuôi; cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho 

sản phẩm vòng cổ dành cho chó có thể tháo rời, bộ dây đai (loại có thể vòng qua chân, cổ 

và lưng), thiết bị dùng để kìm giữ vật nuôi, bao gồm cột có thể cắm xuống đất và dây xích 

đi kèm (để vật nuôi có thể chạy xung quanh cột), rọ mõm, đồ đạc cho vật nuôi, dụng cụ 

phân phối túi đựng chất thải của vật nuôi cố định và không bằng kim loại, nhà chơi cho 

vật nuôi, xe cũi đẩy cho vật nuôi, thanh gỗ cho mèo cào chân, bậc lên xuống cho vật nuôi, 

tấm tạo dốc cho vật nuôi, cửa an toàn phi kim loại cho vật nuôi, giường cho vật nuôi trong 

nhà, bao gồm giường có thể nâng lên cao, tấm thảm và tấm đệm lót chuồng; cửa hàng bán 

lẻ trực tuyến cho sản phẩm chuồng cho vật nuôi, cũi xách tay, giường xách tay cho vật 

nuôi, bát ăn cho vật nuôi, bát uống nước cho vật nuôi, giá đỡ và giá dùng để nâng bát và 

đĩa ăn cho vật nuôi, hộp đựng rác cho vật nuôi, dụng cụ phân phối túi bằng chất dẻo, bàn 

chải, đồ chứa đựng thức ăn cho vật nuôi, tấm bọc ghế xe cộ bằng vải cho vật nuôi, đồ chơi 

cho vật nuôi, bộ đồ giường (chăn, gối, nệm, khăn trải giường) và ổ cho động vật. 
 

 
(210) 4-2018-33295 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 6.1.2; 26.4.2 

(731) OUTBACK STEAKHOUSE OF 

FLORIDA, LLC  (US) 

2202 N. West Shore Blvd., 5th Floor, 

Tampa, Florida 33607 USA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng và quầy rượu (quán bar); dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ 

uống (được chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện để mang đi (take-away); cung cấp thức ăn và đồ uống (được 

chuẩn bị tại chính nhà hàng hoặc tại các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này); dịch vụ 

quán cà phê; [tất cả các dịch vụ nêu trên đều theo kiểu úc (Australia)]. 
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(210) 4-2018-33296 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 3.7.17; 26.1.10; 26.3.4
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Minh  

(VN) 
Số 1/20 TX 32, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ thời trang: quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, ví, thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2018-33297 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su, gối; 

giường. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm. 
 

(210) 4-2018-33298 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su, gối; 

giường. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm. 
 

 
(210) 4-2018-33299 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su, gối; 
giường. 
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Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm. 
 

 
(210) 4-2018-33300 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 

giường.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.   
 

 
(210) 4-2018-33301 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S  (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 

giường.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.  
 
 

(210) 4-2018-33302 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S   (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 
(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 

giường.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.  
 
 

(210) 4-2018-33303 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S   (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 
giường.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.  
 

 
(210) 4-2018-33304 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S   (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 
giường.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.  
 

 
(210) 4-2018-33305 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH H.A.V.A.S   (VN) 

Số D390, tổ 3, khu phố 4, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 

 

(511)  Nhóm 20: Đệm (nệm); đệm (nệm) mút xốp; đệm (nệm) lò xo; đệm (nệm) cao su; gối; 
giường.  

 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; tấm bảo vệ nệm.  
 

 
(210) 4-2018-33306 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A16.1.5; 26.3.1; A25.3.3; A26.11.8 
(591) Da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Tùng 
Dương  (VN) 
Số 19, ngách 51/57 Lãng Yên, tổ 37B, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ khuếch đại âm 
thanh; loa; bộ trộn âm thanh; đầu máy hát karaoke 
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(210) 4-2018-33307 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) AL WAHDANIA GENERAL 

TRADING CO LLC  (AE) 

P.O.Box: 29011, Dubai, United Arab 

Emirates 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-33308 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.2.1; 3.2.15 

(731) YIWU OUNAI HARDWARE STORE  

(CN) 

F2-13953, International Trade Mart, 

China Commodity City, Yiwu, Zhejiang, 

China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm dùng cho lốp xe bơm hơi; bơm hơi cho xe ô tô [phụ tùng của xe cộ]; xe 

đạp; túi chuyên dụng đeo sau yên xe đạp; bơm lốp xe đạp; bàn đạp xe đạp; miếng vá lốp 

xe; van cho lốp xe; thiết bị chống trộm cho xe cộ; bơm hơi cho xe máy [phụ tùng của xe 

cộ]; bộ đồ vá săm xe. 
 

 
(210) 4-2018-33309 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) CHONGQING RATO HOLDING 

GROUP CO., LTD.  (CN) 

B Zone, Shuangfu Industry Park, Jiangjin 

District, Chongqing, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; dụng cụ cầm tay, không phải loại vận hành thủ công; động 

cơ, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy phát điện; máy bơm; máy khí 

nén; máy cào tuyết; bộ cấp liệu cho bộ chế hoà khí; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt 

trong; bugi đánh lửa cho động cơ diesel. 
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(210) 4-2018-33310 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.8; 

26.3.23 
(731) HEXTAR FERTIFIZERS GROUP SDN. 

BHD  (MY) 
Lot 5, Jalan Perigi Nanas 7/3, Phase 1 
Pulau Indah Industrial Park, 42920 Port 
Klang, Selangor 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Canxi cyanamit [phân bón]; hóa chất dùng làm phân bón; phân bón không 

chứa clo; hợp chất phân bón; phân bón; phân bón dùng cho đất trồng; chế phẩm phân bón; 
phân bón làm từ bột cá; phân bón dinh dưỡng cho vườn trồng; thạch cao dùng làm phân 
bón; phân bón thủy canh và cơ chất thủy canh [phân bón]; phân bón vô cơ; phân bón cho 
đất; phân bón chứa khoáng; hỗn hợp mùn và phân bón, phân bón là chủ yếu; phân bón đa 
dinh dưỡng; phân bón tự nhiên; phân đạm; phân bón hữu cơ; than bùn [phân bón]; phốt 
phát [phân bón]; muối [phân bón]; chế phẩm ra rễ trên cơ sở rong biển [phân bón]; chiết 
xuất rong biển dùng làm phân bón; phân bón cho hạt; xỉ [phân bón]; hợp chất phân bón 
phân giải chậm; supe phốt phát [phân bón]. 

 

 
(210) 4-2018-33311 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ceravi   (VN) 
Nhà số 2B-H2 tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bệ xí vệ sinh; chậu rửa; tiểu vệ sinh nam; tiểu vệ sinh nữ; 

két nước; phụ kiện bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2018-33312 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ceravi    (VN) 
Nhà số 2B-H2 tập thể lắp ghép Thành 
Công, phường Thành Công, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bệ xí vệ sinh; chậu rửa; tiểu vệ sinh nam; tiểu vệ sinh nữ; 

két nước; phụ kiện bồn tắm.  
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(210) 4-2018-33313 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.25; 1.15.5; A11.3.7; 

A11.1.3; 25.1.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, hồng nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thái Phương  (VN) 
Số 26, ngách 12, ngõ Thái Lợi, phố Bạch 
Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-33314 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; 26.4.3; 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM Hùng Anh  
(VN) 
Thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương 
Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu đồ uống có cồn.  
 

 
(210) 4-2018-33315 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MAX TEA  (VN) 
Trung tâm thương mại Vincom, tổ 3, 
phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, 
tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-33316 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Lê Văn Hải  (VN) 
2295/1/1A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 7, 
thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi xách tay; vali.  
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(210) 4-2018-33317 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư và dịch vụ thương mại Gia 
Minh  (VN) 
Số 24B, ngõ 211/237 đường Khương 

Trung, phường Khương Trung, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cho trẻ em; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 

giới thiệu phim.  
 

 
(210) 4-2018-33318 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.10 

(591) Đen, đen nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo Quyền Quý  (VN) 
Km 19 + 200 quốc lộ 32, thôn Thượng 

Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ; giày. 

 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, mũ, giầy. 
 

 
(210) 4-2018-33319 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.15.7; 26.15.15; A26.11.9 

(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn VPAINT  
(VN) 
368 Kinh Dương Vương, phường An 

Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ sơn. 
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(210) 4-2018-33320 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Bùi Chí Thành  (VN) 
61 Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái 

Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Chế phẩm để làm nước canh thịt, sữa đậu nành, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

trái cây, thịt đã được bảo quản.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-33323 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.8 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GFC OMEGA Việt 
Nam  (VN) 
Số 35, A22, khu đô thị Bắc An Khánh - 

Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn chăn nuôi (nhằm bổ sung dinh dưỡng); chất bổ sung dinh 

dưỡng cho thức ăn chăn nuôi.   

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi.  
 

 
(210) 4-2018-33324 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Xanh da trời, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GFC OMEGA Việt 
Nam  (VN) 
Số 35 A22, khu đô thị Bắc An Khánh - 

Geleximco, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn chăn nuôi (nhằm bổ sung dinh dưỡng); chất bổ sung dinh 

dưỡng cho thức ăn chăn nuôi.  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi.  
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(210) 4-2018-33327 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, xám nhạt, trắng. 
(731) Trần Thị Hiền  (VN) 

Số 2, ngõ 465, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt).  
 

 
(210) 4-2018-33328 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3 
(731) Vương Văn Hòa  (VN) 

Thôn Đoàn Kết, xã Hoàng Lâu, huyện 
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Túi nhựa dùng để bao gói hàng hóa; túi nilon dùng để bao gói hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2018-33329 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Hân  (VN) 

Số 113/11/59/39 đường Tân Chánh Hiệp 
33, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); giầy dép thời trang.  
 

 
(210) 4-2018-33330 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 1.1.14; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Phạm Sỹ Bình  (VN) 

Thôn 11, xã Tế Nông, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: máy lọc nước, quạt mát điều hòa, bình nóng lạnh, bếp 
gas, quạt sưởi, bóng đèn, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công (dao, kéo), nồi cơm điện, ấm 
điện, máy xay sinh tố.  

 

 
(210) 4-2018-33331 (220) 26.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.13; A5.5.20 
(731) Lê Thái Hoàng  (VN) 

17 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; khách sạn; chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-33332 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.4.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
sản xuất thương mại & dịch 
vụ Tú Phương  (VN) 
71 Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; đai ốc bằng kim 
loại; đinh tán bằng kim loại; bu lông; đinh vít bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; máy công cụ; dụng cụ (bộ phận của máy); ổ bi; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công; máy mài. 

 

 
(210) 4-2018-33333 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 26.2.7; A1.1.10 
(591) Nâu, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Phú Hưng  
(VN) 
Số nhà 89B Nguyễn Khuyến, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê. 
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(210) 4-2018-33334 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV chăn 
nuôi nông nghiệp Việt - úc  
(VN) 
Thôn Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt viên; xúc xích; thịt bò viên; thịt, đóng hộp; thịt đã được bảo quản; thực 

phẩm được chế biến từ thịt; khô gà; khô bò; khô heo; tôm sấy khô; khô trâu; khô mực; 
chà bông gà.  

 
Nhóm 35: Mua bán khô gà; khô heo; khô trâu; tôm sấy khô; chà bông gà; cơm cháy khô 
gà; đường; sữa; nước ép trái cây; rượu; bia; cà phê; chè; bánh ngọt và kẹo; mật ong; nước 
xốt (gia vị); gia vị; rau củ quả; trái cây; thực phẩm đông lạnh như: thịt gà đông lạnh, thịt 
trâu bò đông lạnh, cá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-33335 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Dung Hưng (VN)  (VN) 
Xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-33336 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Dung Hưng (VN)  (VN) 
Xóm Vải, xã Hóa Thượng, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
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(210) 4-2018-33337 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trung Nam  (VN) 
160B/16 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: mỡ bôi trơn, dầu nhớt (xe máy), lốp xe máy, phụ tùng xe máy.  
 
 

(210) 4-2018-33340 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây đậm, nâu, đen, 

trắng. 
(731) NIPPON GLOBAL, S.L.  (ES) 

Avda Condesa De Chinchon 25 Puerta 
88 Chalet 28660 Boadilla Del Monte 
Madrid, Spain 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp [cụ thể: cá ngừ đóng hộp]; trái cây đóng hộp [cụ thể: quả dứa 
đóng hộp]; rau đóng hộp; quả ôliu đã được bảo quản; dầu ôliu cho thực phẩm; mứt ướt. 

 
 

(210) 4-2018-33341 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.6; 26.1.2; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) NIPPON GLOBAL, S.L.   (ES) 

Avda Condesa De Chinchon 25 Puerta 
88 Chalet 28660 Boadilla Del Monte 
Madrid, Spain 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; gia vị; nghệ vàng [gia vị]; mật ong; muối nấu ăn; hạt tiêu giamaica.  
 

 
(210) 4-2018-33342 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 14.7.1; 14.7.23 
(591) Vàng cam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cổng thông 
tin Xây dựng Việt Nam  (VN) 
Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trang thương mại điện tử; cụ thể là lập chỉ mục trang web cho mục 
đích thương mại hay quảng cáo, cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 

 
(210) 4-2018-33343 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Vàng cam, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cổng thông 
tin Bất động sản Việt Nam  
(VN) 
Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trang thương mại điện tử: cụ thể là lập chỉ mục trang web cho mục 

đích thương mại hay quảng cáo, cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  
 

 
(210) 4-2018-33344 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.15.23 
(591) Xanh biển, xanh lá, xanh lá chuối, vàng, 

đen, trắng. 
(731) VOLTA BELTING TECHNOLOGY 

LTD  (IL) 
Nehoshet 49, Karmiel 2165374, Israel 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư Luật (PRIVATE 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; đai truyền cho băng tải; đai truyền cho máy móc; đai truyền dùng cho 

động cơ và đầu máy; đai truyền quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-33345 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.6; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hóa chất 
Miền Nam  (VN) 
137B - 137C, Trần Hưng Đạo, phường 
An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất trong chế biến nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, thực phẩm, 

tẩy rửa, thuốc thú y, thú y thủy sản. 
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(210) 4-2018-33347 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 5.3.20; 26.1.1; 1.15.9 

(591) Tím, hồng tím, xanh ngọc, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SBC Việt Nam  (VN) 
Số 75A đường Nguyễn Bính, phường 

Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trị liệu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm 

chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-33348 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.7.25; 26.3.1; A25.1.10; 25.1.6 

(591) Đỏ mận, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, 

cam. 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất cà phê Quang Hào Kiệt  
(VN) 
E15/3L/9 ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 35: Buôn bán: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-33349 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A24.15.11 

(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giống cây trồng Thái Nông  
(VN) 
Số 518 đường Giải Phóng, thị trấn Ea 

§r¨ng, huyện Ea H'Leo, tỉnh §¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống.  
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(210) 4-2018-33350 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Hoài Minh  (VN) 
Số nhà 193, tổ dân phố 3, thị trấn Krông 
Kmar, huyện Kr«ng Bông, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 

 
(210) 4-2018-33353 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; A25.7.3 (540) 

 

(731) Công ty TNHH SEC-VINA (SEC - 
VINA LIMITED COMPANY)  (VN) 
Số 9A ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại đinh vít, bù lon, ốc vít bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-33354 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SEC-VINA (SEC - 
VINA LIMITED COMPANY)   (VN) 
Số 9A ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Các loại đinh vít, bù lon, ốc vít bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-33355 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEC-VINA (SEC - 
VINA LIMITED COMPANY)  (VN) 
Số 9A ngõ 189 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại đinh vít, bù lon, ốc vít.  
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(210) 4-2018-33357 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
giao thông Việt Nam  (VN) 
200 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến 

du lịch; dịch vụ đóng gói hàng hóa cho người khác để vận chuyển; dịch vụ logistics (dịch 
vụ hậu cần, cụ thể gồm một loạt các hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, 
đóng gói bao bì, giao hàng cho người khác); dịch vụ giao nhận hàng hóa cho người khác.  

 

(210) 4-2018-33359 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Sông Hồng  (VN) 
Số 68 đường Lê Văn Lương, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; nhiên liệu; xăng; dầu động cơ; nhiên liệu dùng cho động cơ, khí đốt.  

 

 
(210) 4-2018-33360 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.22; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ Đào Gia   (VN) 
Số 125 Núi Trúc, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã qua chế biến; thủy hải sản đông lạnh; thực phẩm được chế biến 

từ thủy hải sản; nước mắm; chất chiết xuất ra từ thịt; rau được bảo quản; quả, củ được bảo 
quản.  

 
Nhóm 30: Đồ gia vị; nước xốt (gia vị); nước tương; tương ớt; hạt đã xử lý dùng làm gia vị. 

 
Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống; động vật sống; rau tươi; trái cây tươi; hạt giống để 
trồng.  
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Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản 
đông lạnh, thủy hải sản đóng hộp, thực phẩm được chế biến từ thủy hải sản, nước mắm, 
chất chiết xuất ra từ thịt, rau được bảo quản, quả, củ được bảo quản, đóng hộp, đồ gia vị, 
nước xốt, nước tương, tương ớt, động vật sống, rau tươi, trái cây tươi, hạt giống để trồng; 
xuất nhập khẩu thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã qua chế biến, thủy hải sản đông 
lạnh, thủy hải sản đóng hộp, thực phẩm được chế biết từ thủy hải sản nước mắm, chất 
chiết xuất ra từ thịt, rau được bảo quản, quả, củ được bảo quản, đóng hộp, đồ gia vị, nước 
xốt, nước tương, tương ớt, động vật sống, rau tươi, trái cây tươi, hạt giống để trồng.  

 

 
(210) 4-2018-33362 (220) 27.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; A5.3.15; A5.3.13; A2.5.23 
(591) Hồng nhạt, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh K.WOO  (VN) 
402 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ, nón, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-33363 (220) 27.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A5.3.13; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Vàng đồng, đen nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh KIM SPA   (VN) 
58/407D Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-33364 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.6; 26.1.1; 5.7.21 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Việt Thành 
Công  (VN) 
69/10 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao, bột ca cao.  
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(210) 4-2018-33365 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Phan Thanh Hùng  (VN) 
Thôn Đắk Sơn 2, xã Đắk Hòa, huyện 
Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2018-33366 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TRAVIPHA   (VN) 
Số 0204 ấp Tân Lập, xã Tân Thạnh, 
huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán các mặt hàng: trà, bánh, kẹo, mứt, rượu.  

 

 
(210) 4-2018-33367 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.7 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SBT WATCHES  
(VN) 
473/65A Tân Hòa Đông, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồng hồ, mắt kính, vòng tay.  

 

 
(210) 4-2018-33368 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 24.9.1; 7.1.6; A6.7.5 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng 

đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Sài Gòn KINGLAND   (VN) 
Lầu 16, tòa nhà M-H, 728-730 Võ Văn 
Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà đất, môi giới nhà đất.  
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(210) 4-2018-33369 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Điểm 
Vàng  (VN) 
Số 135/37/19, đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-33370 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.5.22; A2.5.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH XIAO BAN   (VN) 
02-26a, tầng 02 tòa nhà SC VivoCity, 
1058 Nguyễn Văn Linh, khu phố 1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, quán ăn, quán nước.  
 

 
(210) 4-2018-33371 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 20.1.1; A20.1.5; 20.1.15 (540) 

  

(731) Đồng Phước Quang   (VN) 
Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy thời trang được vẽ thủ công trên lụa.  
 

 
(210) 4-2018-33372 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận chuyển Hy 
Vọng   (VN) 
Số 581 lô 22 Lê Hồng Phong, phường 
Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa.  
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(210) 4-2018-33373 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; 1.15.21 
(591) Cam, trắng, xanh dương, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Revclean Việt 
Nam   (VN) 
Số nhà 3A, khu tập thể Hóa Chất, ngách 
100/26, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Xuân La, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy chậu vệ sinh, chất làm sạch kính; chất làm sạch ống nước thải; chất 

tẩy dùng cho gia đình; chất làm sạch tổng hợp dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2018-33374 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Sơn 
Wonde full Thịnh Vượng   (VN)
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang                                   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2018-33375 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 
Wonde Full Thịnh Vượng   (VN)
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu.  

 

 
(210) 4-2018-33376 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 
Wonde Full Thịnh Vượng  
(VN) 
Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu.  
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(210) 4-2018-33377 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại sơn SYK Việt Nam  
(VN) 
Thôn Đông, xã Đoan Bái, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu.  
 

 
(210) 4-2018-33378 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Quang Hưng  (VN) 
Phòng 2508, tháp B, tòa nhà Central 

Point Bắc Hà, số 219 Trung Kính, 

phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến, dịch vụ điện thoại; dịch vụ cung cấp phòng nói 

chuyện trên internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2018-33379 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 24.1.1; 26.3.1; A24.15.11 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Hali  (VN)
Số 3 ngõ 409 đường Kim Mã, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý về quyền tác giả; dịch vụ li-xăng về sở hữu trí 

tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng 

cho người khác; giám sát quyền sở hữu trí tuệ cho mục đích tư vấn pháp lý.  
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(210) 4-2018-33380 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại bao bì Thiên 
Thành  (VN) 
KCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng các tông; bao bì nhựa, chất dẻo dùng để bao gói. 
 
 

(210) 4-2018-33381 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Văn Bình  (VN) 
323, đường ĐT.766, ấp Trung Nghĩa, xã 
Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá tinh khiết (ăn được); đá viên tinh khiết (ăn được); đá viên; đá lạnh 
dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; đá lạnh có thể ăn được.  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống tinh khiết đóng chai; nước uống tinh khiết 
đóng bình; nước khoáng; nước uống có ga; đồ uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2018-33382 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& dịch vụ TPH Việt Nam  (VN) 
Số 2, ngõ 612, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, dầu gội đầu, xà phòng, dung dịch cọ rửa, nước thơm, tinh dầu bạc hà. 
 
 

(210) 4-2018-33384 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.9.16; 2.9.14; 24.1.1 
(591) Xanh nước biển, đỏ tươi, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại Khang Cát  
(VN) 
Số 16 ngõ 136 đường Trần Bình, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2018-33385 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 25.7.25; A5.5.20 
(591) Vàng, da cam, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Hoa 

Nam  (VN) 
35 Lý Thái Tổ, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn lồng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn lồng.  
 
 

(210) 4-2018-33386 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) EYQUE  (US) 

39608 Eureka Drive, Newark, CA  
94560, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, cụ thể là phần mềm đo 
thị lực và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; phần 
mềm ứng dụng máy tính cho thiết bị di động và máy tính, cụ thể là phần mềm đo thị lực 
và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; bộ lọc màn 
hình hiển thị thích hợp để sử dụng với các thiết bị di động và máy tính để đo thị lực và độ 
chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; thiết bị điện tử, cụ 
thể là màn hiển thị độc lập cho hình ảnh y tế; thiết bị điện tử, cụ thể là máy phân tích 
logic; dụng cụ và thiết bị đo lường, cụ thể là bộ số hóa; thiết bị nhận dạng ký tự quang 
học; thiết bị đo quang điện để tạo các bề mặt tiếp xúc chạm hoặc nhạy với cử chỉ tương 
tác với máy tính và các hệ thống công nghệ khác; màng bảo vệ đặc biệt thích hợp cho 
màn hình cảm ứng. 

 

Nhóm 10: Máy và thiết bị kiểm tra mắt; thiết bị y tế để đo và hiển thị các phép đo thị lực 
và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; đồng tử kế 
dùng để đo khoảng cách đồng tử (pd). 

 
 

(210) 4-2018-33387 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) EYQUE  (US) 

39608 Eureka Drive, Newark, CA  
94560, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ đánh giá chăm sóc sức khỏe mắt, cụ thể là cung cấp phân tích sức 
khỏe và thị lực của mắt dựa trên dữ liệu thu được qua thí nghiệm quang học ảo dựa trên 
phần mềm; cung cấp tư vấn và thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thị lực của 
mắt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cụ thể là kiểm tra và đánh giá sức khỏe sử dụng phần 
mềm cho mục đích chẩn đoán mắt. 

 
 

(210) 4-2018-33388 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 88/104,063 04.09.2018 US 

(731) EYQUE  (US) 
39608 Eureka Drive, Newark, CA  
94560, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động, cụ thể là phần mềm đo 
thị lực và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; phần 
mềm ứng dụng máy tính cho thiết bị di động và máy tính, cụ thể là phần mềm đo thị lực 
và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; bộ lọc màn 
hình hiển thị thích hợp để sử dụng với các thiết bị di động và máy tính để đo thị lực và độ 
chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; thiết bị điện tử, cụ 
thể là màn hiển thị độc lập cho hình ảnh y tế; thiết bị điện tử, cụ thể là máy phân tích 
logic; dụng cụ và thiết bị đo lường, cụ thể là bộ số hóa; thiết bị nhận dạng ký tự quang 
học; thiết bị đo quang điện để tạo các bề mặt tiếp xúc chạm hoặc nhạy với cử chỉ tương 
tác với máy tính và các hệ thống công nghệ khác; màng bảo vệ đặc biệt thích hợp cho 
màn hình cảm ứng. 

 

Nhóm 10: Máy và thiết bị kiểm tra mắt; thiết bị y tế để đo và hiển thị các phép đo thị lực 
và độ chính xác thị giác, cận thị, viễn thị và các bất thường về thị giác khác; đồng tử kế 
dùng để đo khoảng cách đồng tử (pd). 

 
 

(210) 4-2018-33389 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Duẩn  (VN) 
Bắc Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn 
Châu, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy lọc nước. 
 
 

(210) 4-2018-33390 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Top Autoparts  (VN) 
156 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33391 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xám, xanh lam, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH MTV Natuco Sài 

Gòn  (VN) 
Số 130/21 đường số 12, khu phố 18, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy in dùng với máy tính. 
 

Nhóm 18: Ba lô, túi xách. 
 

Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách, máy in và các bộ phận của máy in như khuôn đặt 
giấy, trục lăn cho máy in, cơ cấu tiếp giấy, thiết bị phun mực cho máy in, hộp mực. 

 

 
(210) 4-2018-33392 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn đầu tư và sở hữu trí 
tuệ Iconsult  (VN) 
Số 18, ngõ 46, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp 

lý; dịch vụ hòa giải; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2018-33393 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất y học 

cổ truyền và đông dược Thế 
Gia  (VN) 
Thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh, huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 
Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược (dùng cho mục đích y tế); trà táo mèo (dùng cho mục đích y tế); 

kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
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Nhóm 30: Trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống trên cơ sở trà (không 
dùng cho mục đích y tế); các loại trà thảo mộc (không dùng cho mục đích y tế) như: trà 
táo mèo; trà gừng; trà hoa cúc; trà khổ qua. 

 
Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống đóng chai; nước ngọt; bia; xi rô dùng cho đồ 
uống; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 

 

 
(210) 4-2018-33395 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh da trời, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn quản lý 

đầu tư FR/WSCAP  (VN) 
Số 42 khu 4B tổ 3, đường Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; quản lý tài chính, tư vấn tài chính; đầu tư tài chính; thông tin 

tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-33396 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH DV TM SX Bảo 
Khánh  (VN) 
Số 20/16 Nguyễn Trường Té, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)  Nhóm 03: Chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm dùng để xả vải; nước rửa chén; nước lau 

kính; nước lau sàn; dung dịch cọ rửa.  
 

 
(210) 4-2018-33398 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.11.3 
(591) Xanh đậm, xanh da trời, vàng, xanh, đỏ 

tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần may An Nhơn  
(VN) 
71 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bình 
Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 18: Túi hành lý và túi xách; ví đựng danh thiếp và ví bỏ túi; hộp và cặp bằng da 

hoặc bìa giả da. 
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Nhóm 24: Vải lanh dùng trong nhà; túi ngủ, lớp lót dùng cho túi ngủ; rèm che bằng vải 

dệt hoặc bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-33400 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.5.1; 5.9.24 

(591) Vàng, vàng cam, đỏ, xanh nhạt, xanh lá 

cây, đen, xám, trắng, xanh lá cây sẫm, 

đỏ sẫm, vàng nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón vô cơ; phân bón tổng hợp; phân bón vi sinh hữu cơ; phân 

bón lá; hóa chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 

 
(210) 4-2018-33401 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 15.1.13; 26.5.1; 5.9.24 

(591) Vàng, vàng cam, đỏ, xanh nhạt, xanh lá 

cây, đen, xám, trắng, xanh lá cây sẫm, 

đỏ sẫm, vàng nhạt. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
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(210) 4-2018-33402 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.9; 5.3.11; A19.3.4 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, đen, 

trắng, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH Đại Bắc  (VN) 

Số 11, đường công nghiệp 4, khu công 
nghiệp Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33403 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33404 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, ghi, 

trắng, vàng, cam, xanh dương đậm, xanh 
cốm. 

(731) Công ty cổ phần MISA   (VN) 
Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương 
trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1179 

(210) 4-2018-33405 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH Scent Homes 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 904, tòa nhà Gelex Tower, số 52 
Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; dầu dùng cho mục đích làm sạch; chế phẩm làm thơm không khí; mỹ 

phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa); chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ 
phẩm. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; máy xông tinh dầu thảo dược cho mục 
đích y tế; máy bấm huyệt cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; thiết bị rung xoa bóp; 
thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2018-33406 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.13.1 
(731) LEE, HUNG - YU  (TW) 

2F,. No. 15, Ln. 368, Sec. 6, Yanping N. 
Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; lưỡi câu; dây câu cá; tay giữ cần câu; đồ câu cá.  

 

 
(210) 4-2018-33407 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Linh  (VN)
Số 96, đường Nguyễn Thị Định, khóm 
Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi. 
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(210) 4-2018-33408 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; 3.9.1; 26.1.2 

(591) Trắng, vàng, xám, xanh lá cây, đỏ, xanh 

nước biển. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh đặc sản Đông 
Hòa  (VN) 
Khu phố Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp 

Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm các loại. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh nước mắm.  
 

 
(210) 4-2018-33409 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 19.9.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Nâu, vàng, trắng. 

(731) Cơ sở sản xuất rượu truyền 
thống Vân Tuy  (VN) 
Số 28, tổ 2, khu Chiến Thắng, thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-33410 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1 

(731) Công ty TNHH dịch vụ khách 
hàng Lê LODGE  (VN) 
Số nhà 53, đường Lê Hồng Phong, phố 1, 

phường Đông Thành, thành phố Ninh 

Bình, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống  do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; quán bar; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ). 
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(210) 4-2018-33411 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lơ, trắng, xanh mòng két, tím 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phòng khám nhi 
đồng 2 Sài Gòn  (VN) 
Thửa đất số 405, tờ bản đồ số 59, đường 

ĐT747B, khu 7, phường Uyên Hưng, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện, nhà dưỡng bệnh, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, vật 

lý trị liệu, dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-33412 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 24.1.1; A1.1.10 

(591) Cam, đen. 

(731) Trường tiểu học, trung học 
cơ sở, trung học phổ thông 
Nam Mỹ  (VN) 
45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ tư vấn giáo dục; tổ chức các chương trình trao đổi 

học sinh, sinh viên; tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ.  
 

 
(210) 4-2018-33414 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.23; 26.15.15 

(591) Bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xe điện Toàn 
Cầu PEGA LTT  (VN) 
Lô 15-17 cụm Công nghiệp Nội Hoàng, 

xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe mô tô điện phương tiện giao thông trên bộ.  
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(210) 4-2018-33415 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; 5.3.20; A5.3.15; 5.5.19; 25.1.6; 

26.1.1 

(591) Trắng, đỏ thẫm, xanh tím, xanh tím đậm, 

xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh non, 

cam, cam đậm, vàng cam, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Võ Đình Lệ  (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-33416 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.15.15; A5.3.13; 

25.12.1; 14.9.1; 19.1.4; 25.1.6; 1.3.1 

(591) Nâu, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, cam, cam nhạt, xanh dương, 

xanh dương, nhạt, nâu nhạt. 

(731) Nguyễn Văn Hoàn  (VN) 
Thôn 3, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-33417 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.5; 2.9.21 

(591) Trắng, đỏ, cam, nâu. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hùng Thế  (VN) 
B9.8 Chung cư Khánh Hội, phường 01, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, xoa bóp. 
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(210) 4-2018-33418 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.4.7; 3.4.13; 26.2.7 

(591) Đen, trắng, nâu. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
DETECH NAM  (VN) 
Số 8, đường Tôn Thất Thuyết, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương 

liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-33419 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.9; 26.3.23; 26.11.2 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINSPORT  (VN) 
44 Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú 

A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác, vớ, giày.  

 

Nhóm 35: Bán buôn dụng cụ thể thao, quần áo thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-33420 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Trắng, vàng, đen, tím, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Green 
Grassland  (VN) 
60B/25/13 Vạn Kiếp, phường 3, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn: thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, yến sào, tổ yến.  
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(210) 4-2018-33421 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.5.3; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Trắng, vàng, xám, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Việt á Châu  (VN) 
481 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, đầu tư bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-33422 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) STYLINGLIFE HOLDINGS INC.  (JP) 

21-1, Kitashinjuku 2-chome, Shinjuku-

ku, Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm tẩy trang; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2018-33423 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED   (HK) 

1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 

Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi 

di động; trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần 

mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 

tính; dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 

hoặc giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.  
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(210) 4-2018-33424 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) WUXI HI-TECH PRECISION MOLD 

CO., LTD.   (CN) 
Xishan Economic Development Zone, 
Wuxi City, Jiangsu Province, People's 
Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dán tem; khuôn (bộ phận của máy); máy bào rãnh; máy dập khuôn; máy 
dập nổi; máy gia công kim loại; máy tiện và cắt ren; máy ép (máy dùng cho mục đích 
công nghiệp).  

 

 
(210) 4-2018-33425 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang 
điểm lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn 
móng (tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; 
kem rửa mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; mỹ phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm tẩy trang; nước 
thơm, sữa, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và 
cơ thể; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp để chăm sóc 
da; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để dưỡng da, không chứa thuốc; chế phẩm làm 
trắng da; nước thơm dùng cho da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm 
dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải hoặc khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm serum làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm 
nước thơm dưỡng da; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng; chế 
phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm 
chăm sóc tóc không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm dùng cho việc xử lý tóc (làm tóc), 
không chứa thuốc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; bông và bông tăm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; dầu thơm; dầu 
dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 
 

(210) 4-2018-33429 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Khánh Phú 
Yên   (VN) 
57/15 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trà bắc.  
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(210) 4-2018-33430 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.1.18; 1.15.23; 

25.12.1 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Khánh Phú 
Yên   (VN) 
57/15 Nguyễn Huệ, phường 5, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trà bắc.  

 

 
(210) 4-2018-33431 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.7; 9.7.1; 4.5.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển VIGO  (VN) 
Số 2 đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-33432 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Duy   (VN) 
151 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bôi da; son; sữa tắm; dầu gội đầu; tinh dầu; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2018-33433 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Thiên Ân  
(VN) 
Quốc Lộ 50, ấp Tân Xuân, xã Tân Kim, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem tắm trắng; 

sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2018-33434 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(731) DIAMOND LIGHTING (THAILAND) 

CO.,LTD.  (TH) 
33 Plabplachai Road, Wat Thepsirin, 
Pom Prab, Bangkok, Thailand 10100 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn đi ốt phát quang (led); đèn điện; chụp đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
ốt phát quang (led); hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; bóng đèn. 

 

 
(210) 4-2018-33435 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công TY TNHH Dược Phẩm U.N.I 

Việt NAM  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-33436 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 9.7.1; 26.1.1; 2.9.12 
(591) Xanh đậm, xanh lá cây, trắng, nâu, vàng, 

đỏ. 
(731) L.H.G CO., LTD  (KR) 

174, Gorim-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do 17149 Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự chọn; dịch vụ nhà hàng ăn uống phong 
cách châu âu; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu nhật bản; 
dịch vụ cửa hàng bánh mỳ/bánh ngọt; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu 
trung quốc; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán bar phục vụ đồ 
uống hỗn hợp; dịch vụ quán cà phê trong nhà; dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ đồ ăn 
nhanh; dịch vụ quầy rượu kiểu hàn quốc; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu hàn quốc; dịch 
vụ cung cấp bữa ăn trên các chuyến bay.  
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(210) 4-2018-33437 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa. 
 

 
(210) 4-2018-33440 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 24.1.1 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi, 7-Chome, 
Chuo-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ: quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu; quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  

 

 
(210) 4-2018-33441 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi, 7-Chome, 
Chuo-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-33442 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ASICS CORPORATION  (JP) 

1-1 Minatojima-Nakamachi, 7-Chome, 
Chuo-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu.  
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(210) 4-2018-33443 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, cụ thể là: nhẫn, nhẫn đeo ngón chân, hoa tai, vòng đeo tay, dây 
chuyền đeo cổ, vòng đeo sát cổ (vòng choker), vòng đeo cổ chân, trâm cài đầu, cái ghim 
làm trang sức và đồ trang sức cho cơ thể; đồng hồ đeo tay; đồ dùng để đựng đồ trang sức, 
cụ thể là hộp đựng đồ trang sức. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền, cặp đeo chéo, túi khoác vai (túi tote), ví để đựng tiền xu, 
ví cầm tay, ba lô, túi khoác vai dùng để đi biển, ví bỏ túi, túi đựng đồ dùng cá nhân không 
chứa đồ bên trong, túi vải buộc dây để đựng đồ tập, túi đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên 
trong, túi (dạng hộp) đựng mỹ phẩm không chứa đồ bên trong, túi đựng đồ trang điểm 
không chứa đồ bên trong, túi (dạng hộp) đựng đồ trang điểm không chứa đồ bên trong, túi 
đựng trang sức không chứa đồ bên trong. 

 

Nhóm 25: Quần áo và trang phục, cụ thể là: váy liền, chân váy, váy liền quần, váy đầm 
công chúa, áo cánh, quần soóc, áo gilê, quần các loại, quần dài, quần âu, quần, quần bò, 
yếm không phải bằng giấy, quần yếm, áo ngoài mặc chui đầu, áo liền quần, áo len dài 
tay, áo ba lỗ, áo nỉ, quần nỉ, áo sơ mi, áo phông in hình, áo, áo khoác, áo vét, bộ quần áo, 
áo khoác ngoài của bộ com lê, bộ quần áo vét, áo choàng dài, áo khoác dáng dài, bộ áo 
liền quần ngắn bó sát cơ thể, quần bó (quần legging), quần để đi trượt tuyết, đồng phục, 
bộ đồ hóa trang dùng trong các buổi biểu diễn kịch của trẻ em, trang phục hóa trang và 
mặt nạ đi kèm dùng cho lễ hội halloween, khăn choàng (loại bản to, có thể quấn thành 
áo), khăn quàng vai, khăn quàng cổ, cà vạt, dải khăn choàng qua vai dùng trong các cuộc 
thi, quần áo bơi, trang phục mặc ngoài quần áo bơi, găng tay [trang phục], găng tay hở 
ngón [trang phục], khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng), chụp tai giữ ấm, 
thắt lưng [trang phục], tất da chân, quần tất, tất ngắn cổ; trang phục cho trẻ sơ sinh, bộ áo 
liền quần đóng tã; bộ áo liền quần cho trẻ sơ sinh; quần áo thể thao, cụ thể là: áo thể thao, 
áo nỉ thể thao, quần thể thao, quần soóc thể thao, quần áo mặc bên trong, cụ thể là áo 
ngực (cho phụ nữ), quần áo lót, trang phục mặc bên trong, quần lót, quần lót đùi cho nam 
giới, áo hai dây mặc lót bên trong (cho phụ nữ), quần áo ngủ, bộ đồ pi-gia-ma, áo choàng 
tắm, váy ngủ; đồ đi chân, cụ thể là: giày, giày cao cổ, dép xăng-đan và dép đi trong nhà; 
đồ đội đầu, cụ thể là: mũ, mũ lưỡi trai, mũ len, lưỡi trai che nắng và băng đô quấn đầu, 
khăn choàng quấn đầu. 

 

Nhóm 26: Phụ kiện cho tóc và đồ trang trí tóc, cụ thể là:, dây đàn hồi để buộc tóc và dây 
buộc tóc kiểu đuôi ngựa, dây chun buộc tóc, băng đô co dãn để buộc tóc, cặp tóc dạng 
ghim, kẹp tóc, băng buộc tóc, nơ cài tóc, trâm cài tóc, ruy băng buộc tóc, chun buộc tóc 
bản to, kẹp tóc ngang, kẹp tóc dạng càng cua, kẹp tóc dạng ghim bấm, dây buộc tóc dạng 
vòng xoắn, kẹp tóc kiểu gắp, ghim kẹp tóc, kẹp tóc dạng thanh bấm và lược dùng làm đồ 
trang trí tóc. 
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(210) 4-2018-33446 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PACIFIC PRODUCTS CORP.   (JP) 

6-1, Nihonbashi Honcho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-0023 Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Huyết thanh dưỡng da không chứa thuốc; xà phòng dùng cho cá nhân; dầu gội 
đầu; dầu xả dùng cho tóc; kem ủ dưỡng tóc (mỹ phẩm); chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm tóc; nước thơm dùng cho da; nước thơm và sữa 
dùng cho mặt; kem mỹ phẩm; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm/chế phẩm vệ 
sinh thân thể; chế phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-33447 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PACIFIC PRODUCTS CORP.   (JP) 

6-1, Nihonbashi Honcho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-0023 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Huyết thanh dưỡng da không chứa thuốc; xà phòng dùng cho cá nhân; dầu gội 
đầu; dầu xả dùng cho tóc; kem ủ dưỡng tóc (mỹ phẩm); chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để làm tóc; nước thơm dùng cho da; nước thơm và sữa 
dùng cho mặt; kem mỹ phẩm; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm/chế phẩm vệ 
sinh thân thể; chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2018-33451 (220) 26.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Bạch Minh Thúy  (VN) 
Tổ dân phố 10, phường Nghĩa Thành, thị 
xã Gia Nghĩa, Đắk Nông  

 

(511)   Nhóm 03: Bột trắng răng (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-33452 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 

kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.   

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 

giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 

quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 

động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng câp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 

sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 

nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-33453 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; 25.1.6; A26.4.6; 25.3.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu. 

(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa; dầu thực vật; mứt ướt và 

hạt, đã chế biến. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè(trà); ca cao; ngũ cốc; đường; mật ong; gia vị; bột làm bánh; bánh 

quy; kem lạnh; mì.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống không có cồn; nước ép hoa 

quả,  

 

Nhóm 35: Mua bán: rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, sữa, dầu thực vật, 

mứt ướt và hạt, đã chế biến, cà phê, chè (trà), ca cao, ngũ cốc, đường, mật ong, gia vị, bột 

làm bánh, bánh quy, kem lạnh, mì, nước khoáng [đồ uống], nước uống có ga, đồ uống 

không có cồn, nước ép hoa quả. 
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(210) 4-2018-33455 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A18.5.7; 26.11.3 
(591) Đỏ rượu vang, trắng. 
(731) Công ty TNHH Đông Thành - 

Hòa Phúc   (VN) 
Số 94, đường số 14, KĐT mới Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thiết bị âm thanh gia đình (loa, amply, đầu đĩa, dây cáp 
âm thanh, đầu kim cho đĩa than, phụ kiện cho mâm đĩa than, hệ thống lọc nguồn điện cho 
thiết bị âm thanh). 

 

 
(210) 4-2018-33456 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.5; 1.15.23 
(591) Xám, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Vườn ươm công nghệ công 

nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 
tại thành phố Cần Thơ  (VN) 
Đường số 8, khu công nghiệp Trà Nóc 2, 
phường Phước Thới, quận ô Môn, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; lạp xưởng; xúc xích; mắm tôm; động vật giáp xác 
không còn sống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; tinh bột nghệ (gia vị); bột tỏi (gia vị); bột ớt (gia vị); 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong. 

 

 
(210) 4-2018-33458 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12 
(731) HSU, JUI-HUNG  (TW) 

7F.-1, No.159, Sec. 3, Henan Rd., Situn 
Dist., Taichung City 40757, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; dịch vụ quầy rượu 
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(210) 4-2018-33459 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) DIGISINE ENERGYTECH CO., LTD.  

(TW) 
2F., No. 196, Sec. 2, Zhong-Xing Rd., 
Hsin-Tien Dist., New Taipei City, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn huỳnh quang cầm tay; thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm tươi mát không khí; 
thiết bị điện tử làm tươi mát không khí; thiết bị khử trùng và khử mùi không khí; thiết bị 
khử trùng không khí. 

 

Nhóm 21: Bẫy côn trùng; vỉ đập ruồi; dụng cụ khuếch tán có phích cắm điện dùng để xua 
đuổi muỗi; dụng cụ bắt ruồi (bẫy hoặc chổi phất để xua); thiết bị xua đuổi loài gây hại sử 
dụng sóng siêu âm; thiết bị xua đuổi gián sử dụng sóng siêu âm; thiết bị dùng để kiểm 
soát loài gây hại và sâu bọ gây hại; thiết bị điện dùng để diệt trừ côn trùng. 

 

 
(210) 4-2018-33460 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) DANIEL WELLINGTON AB   (SE) 

Vasagatan 12, SE-111 20 Stockholm, 
Sweden 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; đồ trang sức tráng men; đồ trang sức bằng 
hổ phách; đồng hồ báo thức; dụng cụ đo thời gian (để sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ; 
đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay (bản to); mặt đồng hồ (dùng trong sản 
xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay); bộ máy đồng hồ; dụng cụ ghi chỉ thời gian (đồng hồ 
đeo tay); vỏ của mặt đồng hồ dùng trong sản xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay; bộ phận 
chuyển động của đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-33461 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.7.25; 15.7.1; 26.5.1 
(591) Xanh da trời, cam, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

cơ khí Trương Thành Công  
(VN) 
Thôn La Mát, thị trấn Kiện Khê, huyện 
Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; chốt định vị bằng kim loại; thanh 
nối ray [thanh ray]; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; vật liệu gia cố bằng 
kim loại dùng cho đai truyền của máy.  

 
Nhóm 07: Trục cho máy; khuôn [bộ phận của máy]; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; 
xích dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; băng xích cao su là bộ 
phận của xích lăn trên máy xây dựng; bệ máy.  

 

 
(210) 4-2018-33462 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu nội thất ô tô 
Quang Minh  (VN) 
26B Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình điện tử hiển thị chữ số; màn hình [phần cứng máy vi tính]; màn hình 

video; loa; camera quan sát phía sau dùng cho xe cộ; máy quay phim.  
 

 
(210) 4-2018-33463 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Xanh biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Phi  (VN) 
168/2/5 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Màn rèm.  

 

 
(210) 4-2018-33464 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 26.5.1 
(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Dương Ngọc Oanh  (VN) 
578 Tân Phước, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng qua mạng: màn rèm, vật tư màn rèm, vật liệu trang trí nội thất.  
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(210) 4-2018-33465 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) AUSVIT HEALTH PTY LTD   (AU) 

11 Grant Place, Flinders Park, SA 5025, 

Australia 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng chiết 

xuất từ thực vật; chất bổ sung dưỡng chất từ tảo; chất bổ sung ăn kiêng cho người; khoáng 

chất bổ sung dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dưỡng chất từ sáp ong (dùng cho mục 

đích y tế); chất bổ sung dưỡng chất từ sữa ong chúa; dầu cá dùng cho mục đích y tế; chất 

bổ sung tảo spirulina (chất bổ sung ăn kiêng); kem dưỡng ẩm chứa thuốc (dùng cho mục 

đích dược phẩm); kem trị liệu (thuốc); kem bôi ngoài da (dùng để trị bệnh). 
 

 
(210) 4-2018-33466 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 16.1.13 

(731) SHENZHEN AIHUA ELECTRONIC 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

A028, Logistics Center, Shuiku Road, 

Fuhua Community, Xixiang Street, 

Bao'an District, Shenzhen City, 

Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; vỏ hộp loa; dây cáp khởi động cho 

động cơ; pin điện; máy thu thanh; bản kính dương [nhiếp ảnh]. 
 

 
(210) 4-2018-33467 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Đào Thị Hải Yến  (VN) 
KP Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-33468 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

DO YOUR BEST   (VN) 
231 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; dịch vụ đào tạo được cung cấp thông qua thiết bị mô phỏng; 
dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]. 

 

 
(210) 4-2018-33469 (220) 27.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Đức Sĩ  (VN) 

387 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm ăn liền; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm dạng 
tấm mỏng làm từ gạo; món ăn đông khô với thành phần chính là gạo; cơm cuộn, cơm nắm.  

 

 
(210) 4-2018-33473 (220) 27.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.14; A3.9.24; 5.7.24; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diệu Thủy  (VN) 
Phòng 402, chung cư Hoàng Long, khu 
phố Nhị Đồng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-33474 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Thu Phương   (VN) 

Số 185, đường Lê Hồng Phong, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khám bệnh.  
 

 
(210) 4-2018-33475 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1; 25.1.5; A5.3.13; 19.11.1; 

2.7.23; 2.7.14; A5.1.16 
(591) Đỏ, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất đông trùng Thảo 
Nguyên JG  (VN) 
Thôn 5, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, 
tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng từ nấm đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ 

thảo đã chế biến, trà các loại từ nấm đông trùng hạ thảo như trà túi lọc, trà sấy khô từ nấm 
đông trùng hạ thảo, nấm đông trùng hạ thảo tươi, rượu đông trùng hạ thảo. 

 

 
(210) 4-2018-33476 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.11.17; A3.11.24 
(591) Xanh nước biển, xanh nước biển nhạt, 

trắng. 
(731) RONTIS AG   (CH) 

Bahnhofstrasse 7, 6300, Zug, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0-6 tháng tuổi; sữa công thức cho trẻ em từ 6 

tháng tuổi trở đi; sữa công thức cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở đi; thực phẩm cho mục 
đích y tế đặc biệt; thực phẩm cho trẻ em trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-33477 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) AGROLAND S.A.  (UY) 

Blvd. General Artigas 420, P 1; 
Montevideo, Uruguay 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn [trừ bia]; tinh dầu alcolic (tinh dầu 

rượu); chiết xuất alcolic; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang; đồ uống có cồn cô đặc; rượu vang 
vàng, rượu vang có hơi; đồ uống có con thêm hoa quả; rượu vang ngọt. 
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(210) 4-2018-33478 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AGROLAND S.A.  (UY) 

Blvd. General Artigas 420, P 1; 
Montevideo, Uruguay 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống hoa quả có cồn; đồ uống có cồn [trừ bia]; tinh dầu alcolic (tinh dầu 
rượu); chiết xuất alcolic; chiết xuất trái cây [có cồn]; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, 
không trên cơ sở bia; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang; đồ uống có cồn cô đặc; rượu vang 
vàng, rượu vang có hơi; đồ uống có con thêm hoa quả; rượu vang ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-33479 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.11.17; A3.11.24; 26.1.1; A3.9.24 (540) 

  

(731) Phạm Hữu Tuyền  (VN) 
Số 15/1/190 đường Lê Lai, phường Máy 
Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng tiêu dùng: nước mắm, bánh kẹo, quần áo, giấy vệ sinh, 
nước ngọt, mỳ tôm. 

 

(210) 4-2018-33480 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Trung Hiếu   (VN) 
Số 40 Kênh Dương, phường Kênh 
Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh gatô, bánh nướng; bánh dẻo; bánh kem, bánh mỳ ngọt. 
 
 

(210) 4-2018-33481 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Thị Thúy Lan  (VN) 
Số 6 lô TĐC 41, khu TĐC Vinhomes 
Riverside HP, phường Sở Dầu, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu óc chó; dầu hạnh nhân; dầu lạc; dầu đậu nành; dầu mè; dầu macca.  
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(210) 4-2018-33482 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh Nhà Thời Đại  (VN) 
181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 

động sản.  
 

 
(210) 4-2018-33486 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh da trời, vàng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Vũ Duy Ninh  (VN) 
Phòng 213, CT1C, chung cư Thông Tấn 

Xã Việt Nam, phường Đại Kim, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu sinh học. 
 

 
(210) 4-2018-33489 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.2.7; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty CP GPM Holding Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 

Kim Động, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
 

 
(210) 4-2018-33490 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại PKC  (VN) 
Số 124 đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi 

Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
 

(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ.  
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(210) 4-2018-33491 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.12; A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Đào  (VN) 
327 Ngô Gia Tự, phường 03, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lông mi giả.  
 

 
(210) 4-2018-33492 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, xanh nước 

biển, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại dịch vụ Nhất 
Nguyên  (VN) 
25 đường số 7, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi điện tử, trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; 
dịch vụ câu lạc bộ giải trí, giáo dục; dịch vụ tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-33493 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dầu nhớt Thành 
Đạt  (VN) 
742 Lê Duẩn, xã Chư á, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, nhớt; mua bán dầu động cơ; mua bán dầu để bôi trơn; mua 
bán dầu nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2018-33494 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; A17.2.2; A1.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Honey Nail  (VN)
101 đường số 1, cư xá Đô Thành, phường 
04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2018-33495 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.8; A2.1.23; 26.1.1 
(591) Cam, xám, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đinh Văn Trường  (VN) 
Số 1 ngõ 318 La Thành, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa: mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-33496 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Hồng Hướng  (VN) 
24 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Tư vấn sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; liệu pháp vật lý; vật 
lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2018-33497 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.12; 26.4.4; 25.1.6 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nam Phú Thiên  (VN) 
Số 51/1, tổ 26, khu phố 4A, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản 
xuất và dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-33498 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Trùng Dương  (VN) 
Kiốt số 1, số 25 đường Thảo Điền, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2018-33499 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.17 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Kim 
Thế Kỷ  (VN) 
¤33- DC 30, đường D11, khu dân cư 

Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; mua 

bán bàn là; mua bán bình đun nước nóng; mua bán máy xay dùng trong gia đình; mua bán 

dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2018-33501 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEGA MEDI  (VN) 
852-852A An Dương Vương, phường 13, 

quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả, mỹ phẩm.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; 

phẫu thuật tạo hình.  
 

 
(210) 4-2018-33502 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 24.9.1; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Hải 
Phong  (VN) 
R11 đường Dương Thị Giang, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
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(210) 4-2018-33503 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng IDECO  
(VN) 
212/2 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất dính dùng cho gạch ốp tường; dextrin [hồ/keo].  

 

Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm.  
 

 
(210) 4-2018-33504 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Hoàng Cao Quý  (VN) 
32 Phùng Hưng, khu 4, ấp 8, xã An 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống thấm.  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2018-33505 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.15.15 

(591) Cam, trắng, đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dấu ấn Thời 
trang  (VN) 
207/1 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; trang phục.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục.  
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(210) 4-2018-33508 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23 
(591) Nâu, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông thiết kế Sáng Tạo Việt  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú, 117-119 Lý 
Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản như cà phê, thóc, lúa, gạo, hạt tiêu, hạt điều, đậu, ngũ 
cốc, rau củ quả, thịt, cá, trứng.  

 
Nhóm 40: Gia công: rang xay cà phê hạt, chế biến cà phê (theo đơn đặt hàng).  

 

 
(210) 4-2018-33509 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 
cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí, độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.   

 

 
(210) 4-2018-33510 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh. (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ kỹ thuật sinh hóa 
Thái Nam Việt   (VN) 
126 KP3 Lã Xuân Oai, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; chế phẩm dùng để tăng cường vi sinh vật có lợi 
cho đất trồng trọt; chế phẩm sinh học xử lý khí độc của ao nuôi thủy sản; chế phẩm sinh 
học xử lý nguồn nước nuôi trồng thủy sản.  
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(210) 4-2018-33512 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Quảng 
Đà  (VN) 
Lô D3-30, khu đô thị phía Nam TTHC 
quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí.  
 

Nhóm 11: Giá đỡ chuyên dụng dùng cho điều hòa không khí, quạt làm mát bằng hơi nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ống kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí, giá 
đỡ chuyên dụng dùng cho điều hòa không khí, quạt làm mát bằng hơi nước, máy vi tính, 
phần mềm, chăn, ga, gối, nệm, mùng, màn, rèm, khăn.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; dịch vụ lắp đặt và sửa 
chữa: hệ thống điều hòa không khí, hệ thộng cấp thoát nước.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế: công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, hệ thống điều 
hòa, hệ thống cấp thoát nước.  

 
 

(210) 4-2018-33513 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thành Luân  (VN) 
Phòng 1209 Tòa nhà HUD3, 121-123 Tô 
Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa  hàng bán lẻ, dịch vụ đặt mua hàng theo catalogue, qua hàng bưu 
điện và qua điện thoại, và dịch vụ bán lẻ điện tử qua máy tính tất cả các loại kính thuốc, 
đồng hồ đeo tay, các bộ phận và linh kiện của đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồ trang 
sức. 

 
 

(210) 4-2018-33514 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 17.2.25; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Phú 
Thành  (VN) 
Số 26, phố Trần Quốc Tảng, phường 
Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; chất đốt; khí đốt.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, tham vấn 
và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; môi giới bất động sản; thông tin 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; 
lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện công trình xây dựng; công trình khai thác mỏ than, 
quặng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 
 

(210) 4-2018-33515 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 13.1.6; 26.1.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, trắng.  
(731) Công ty TNHH thiết bị điện 

Hoàng Gia Phát  (VN) 
24/20B Tạ Quang Bửu, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 
mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bóng đèn. 
 
 

(210) 4-2018-33516 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.4.2; A6.19.11; A25.7.21; A3.4.24 
(591) Nâu, trắng, xanh lá. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phước Thành  (VN) 
Số 17C Trương Định, phường 1, thị xã 
Gò Công, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 44: Chăn nuôi động vật; chăm sóc động vật.  
 
 

(210) 4-2018-33517 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A17.1.2; 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hải  (VN) 
139H4 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê nhà di động (rạp cướì); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; cho thuê bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị 
nấu ăn; nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng ăn uống; cho thuê hội trường và phòng cưới.  
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(210) 4-2018-33518 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phan Kiều Trang  (VN) 

Tàng 3, nhà 22 khu tập thể nhà hát chèo, 
ngõ 169 Đoãn Kế Thiện, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn đào tạo; dịch vụ 

giải trí; câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các sự kiện nhằm mục 
đích giáo dục hoặc giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-33519 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phan Kiều Trang   (VN) 

Tầng 3, nhà 22 khu tập thể nhà hát chèo, 
ngõ 169 Doãn Kế Thiện, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin giáo dục; dịch vụ tư vấn đào tạo; dịnh vụ 

giải trí; câu lạc bộ nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí, tổ chức các sự kiện nhằm mục 
đích giáo dục hoặc giải trí.  

 

 
(210) 4-2018-33520 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2018-33521 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phúc Long   (VN) 
174/107/14 Nguyễn Thiện Thuật, phường
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)  Nhóm 03: Kem và gel điều trị mụn (không chứa dược chất - mỹ phẩm); chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; sữa làm sạch dùng cho 

mục đích vệ sinh; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-33522 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.10; 5.3.4; 26.1.2 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Khánh Ly  (VN) 
210 lô X C/C Ngô Gia Tự, phường 2, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và xuất nhập khẩu trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2018-33523 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23 

(591) Xám, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOFTWARE 
CEO Việt Nam  (VN) 
Số 152, phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); ứng dụng phần mềm máy vi tính có thể tải về.  

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-33525 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 9.5.1; A9.5.2 
(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tứ Hải  (VN) 
Số 1 đường số 17B, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2018-33526 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A9.1.4; A9.5.12; A9.1.3 

(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tứ Hải  (VN) 
Số 1 đường số 17B, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-33527 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.4.24; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Dế Việt  
(VN) 
Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 

4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-33528 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Cảnh   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-33529 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Cảnh   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
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(210) 4-2018-33530 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Cảnh    (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2018-33531 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Cảnh   (VN) 
Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bao; thuốc lá sợi; thuốc lá để nhai; 

thuốc lá để cuốn; vật dụng cho người hút thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-33532 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.16; 3.1.4; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty TNHH phát triển 

công nghệ và đô thị T&T  (VN) 
Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, 

đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 
 

 
(210) 4-2018-33533 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.9; 4.3.5 
(591) Xanh biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH BERKER Việt 
Nam  (VN) 
Số 25 Ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường Xuân 
Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc; dây nguồn; bảng điện; cầu 
dao điện; aptomat.  
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(210) 4-2018-33534 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; A26.11.8; 26.7.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam đậm. 
(731) Công ty cổ phần cơ khí đường 

sắt Đà Nẵng   (VN) 
166 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)  Nhóm 06: Phụ kiện đường sắt bằng kim loại, cụ thể là đinh, khung, bulon, cuốc chèn 
đường, thanh giằng, căn sắt, khung goong diplory dành cho ngành đường sắt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện đường sắt bằng kim loại, cụ thể là đinh, khung, 
bulon, cuốc chèn đường, thanh giằng, căn sắt, khung goong diplory dành cho ngành 
đường sắt. 

 

 
(210) 4-2018-33535 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY  (US) 
Chestnut Run Plaza  974 Centre Road  
Wilmington, Delaware 19805, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt giun tròn; thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2018-33536 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Văn Thịnh  (VN) 
Xóm 11, xã Quang Trung, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi sen, bồn tắm, bệ xí, chậu sứ (sử dụng trong nhà vệ sinh), bồn mát xa (sử 
dụng trong nhà vệ sinh).  

 

 
(210) 4-2018-33537 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.13.1; A3.1.24; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Vàng, vàng đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ Phạm Thủy  (VN) 
9/10, ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33538 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HerbEco Việt 
Nam   (VN) 
Trung tâm nghiên cứu và sản xuất dược 
liệu miền trung, thôn Đa Ngư, xã Hoà 
Hiệp Nam, Đông Hoà, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) và sản phẩm là chừ chè (trà), đồ uống trên cơ sở chè (trà) có ga và 

không có ga; hỗn hợp bột chè (trà); chè (trà) thảo mộc và dung dịch chè (trà) thảo mộc 
không chứa thuốc (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-33539 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

ấp 5, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải, hàng may sẵn, giày dép, mũ nón, quần áo, túi xách, ba lô.  
 

Nhóm 40: May đo quần áo.  
 

(210) 4-2018-33541 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Bình  (VN) 

Thôn Lai Chiều, xã Thụy Dương, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm. 
 

 
(210) 4-2018-33542 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Dương Vĩnh Long  (VN) 

Số 24, ngõ 443/I16, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33543 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH VHL LOGISTIC  

(VN) 
Số 12 đường Trần Phú, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chuyên lẩu dê và các món dê; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-33544 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Cảng  
(VN) 
2 đường số 31, khu phố 2, phường Bình 
An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa công-te-nơ; bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; sửa chữa xe hỏng; 
bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng xe công-te-nơ; cho thuê mặt bằng bãi; dịch vụ nâng hạ công-te-nơ 
rỗng.  

 

 
(210) 4-2018-33545 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Danaree   (VN) 
145 Bế Văn Đàn, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Xây lắp, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí.  
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(210) 4-2018-33546 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.4; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trương Công Minh  (VN) 
60 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu ổ, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê đã chế biến.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán cà phê, nhà hàng ăn uống, quán ăn vặt, dịch vụ cung 
cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-33547 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lưu Trọng Khang  (VN) 
710/12 Lũy Bán Bích, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán kem, quán ăn, quán nước giải khát, dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống 
do nhà hàng tự thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-33548 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.1.1 
(591) Vàng cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên STOP AND GO  
(VN) 
Số 88 đường Lý Tự Trọng, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước giải khát, dịch vụ 
khách sạn và chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-33549 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.2.1; 15.7.11; 1.15.3; 2.5.2; 2.5.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh dương 

đậm, đỏ, cam, xám. 
(731) Công ty TNHH BAN - JING  (VN) 

273/6/1/15 Tân Hòa Đông, khu phố 14, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-33550 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 22.1.15; 2.9.1; A24.17.12; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SINFONIA   (VN) 
121C đường 79, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục âm nhạc (nghệ thuật).  

 

 
(210) 4-2018-33551 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, xanh. 

(540) 

  

(731) Chu Thị Loan  (VN) 
7/28 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh        

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi (giáo dục và giải trí).  

 

 
(210) 4-2018-33552 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.9.14; A2.9.15; 2.3.8; 5.7.1; 

5.7.27 
(591) Trắng, nâu cà phê. 

(540) 

  

(731) Đinh Công Quý   (VN) 
Xóm 4, thôn Công Thạnh, xã Tam Quan 
Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà.  

 

 
(210) 4-2018-33553 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Thảo Nhi   (VN) 

2/92 Nguyễn ¦ Dĩ, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Bánh đa; mỳ gạo; mỳ phở; miến; bánh đa nem; bún.  
 

 
(210) 4-2018-33554 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.17.20; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Lúc   (VN) 
Thôn Lai Cầu, xã Hoàng Diệu, huyện 
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; túi; ví; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2018-33555 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.1.23; A18.1.9 

(591) Nâu, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 34 

Fun Group   (VN) 
Thôn Phú An, xã Cao An, huyện Cam 

Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô.  

 

 
(210) 4-2018-33556 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(731) ALBION CO., LTD.  (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp 

để chăm sóc da; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để dưỡng da, không chứa thuốc; 
tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp có tác dụng làm trắng da; chế phẩm làm 

trắng da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 

trang; bộ mỹ phẩm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng (tay/chân); lông 

mi giả; móng (tay/chân) giả; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; 

dầu thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  
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(210) 4-2018-33557 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp 
để chăm sóc da; tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để dưỡng da, không chứa thuốc; 
tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp có tác dụng làm trắng da; chế phẩm làm 
trắng da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy 
trang; bộ mỹ phẩm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng (tay/chân); lông 
mi giả; móng (tay/chân) giả; bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước hoa; 
dầu thơm; xà phòng; chế phẩm vệ sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2018-33558 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Màn hình led màn hình đi ốt phát quang; bộ nghe nhìn thực tế ảo; thiết bị lưu 
trữ dữ liệu (usb) chưa có dữ liệu; thẻ nhớ flash chưa có dữ liệu; thiết bị định tuyến mạng; 
khóa cửa kỹ thuật số; bảng hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; máy chiếu viđêô; 
thiết bị thu nhận và giải mã tín hiệu truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử ssd; 
điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; 
linh kiện điện tử âm thanh, cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo có đặc 
tính như đồng hồ thông minh và kính đeo mắt thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị theo 
dõi sức khỏe có thể đeo được; pin điện có thể sạc lại; máy ảnh; máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; máy tính bảng; tivi, tai nghe trùm qua đầu; máy tính xách tay; điện thoại di 
động; tai nghe chụp tai không dây có micrô có thể đeo kết hợp với máy nghe nhạc mp3; 
tai nghe nhét tai không dây có thể đeo kết hợp với máy nghe nhạc mp3; tai nghe chụp tai 
không dây có micrô tích hợp với bộ cảm biến phát hiện xem tai nghe đang bật hay đang 
tắt; tai nghe nhét tai không dây tích hợp với bộ cảm biến để phát hiện xem tai nghe đang 
bật hay đang tắt, tai nghe chụp tai không dây có micrô tích hợp phần mềm hướng dẫn tập 
thể dục,tai nghe nhét tai không dây tích hợp phần mềm hướng dẫn tập thể dục; tai nghe 
chụp tai không dây có micrô tích hợp phần mềm để đo khoảng cách, tốc độ, thời gian, 
thay đổi nhịp tim, mức độ hoạt động, lượng calo bị đốt cháy;tai nghe nhét tai không dây 
tích hợp phần mềm để đo khoảng cách, tốc độ, thời gian, thay đổi nhịp tim, mức độ hoạt 
động, lượng calo bị đốt cháy; tai nghe gắn ngoài ống tai; đầu đọc đa phương tiện cầm tay; 
tai nghe chụp tai không dây có micrô dùng cho điện thoại di động; tai nghe chụp tai 
không dây có micrô dùng cho điện thoại thông minh; tai nghe chụp tai không dây dùng 
cho máy tính bảng; thiết bị sạc pin/nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại 
đi động; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại thông minh; bao da chuyên dụng dùng 
cho máy tính bảng; vỏ bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại di động; vỏ bảo vệ chuyên 
dụng cho máy tính bảng; máy đọc đĩa dvd; màn hình, cụ thể là, màn hình máy tính, màn 
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hình tivi, màn hình viđêô và màn hình cảm ứng; kính mắt ba chiều (3D); máy in dùng cho 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-33559 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen. 
(731) TASTY CORPORATION LIMITED  

(HK) 
Flat D, 20/F, Yiko Industrial Building, 
10 Ka Yip Street, Chai Wan, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; đồ uống (trên cơ sở cà phê); đồ uống trên cơ sở trà; bột nhào (hay 
bột nhão); chế phẩm ngũ cốc; bột mì; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sớ ngũ cốc; 
kẹo, làm bằng tinh bột (không dùng cho mục đích y tế); bột nhào để làm bánh; đồ gia vi; 
kem lạnh; chè (trà) (không dùng cho mục đích y tế); đường (không dùng cho mục đích y 
tế); mật ong; bánh nướng nhân thịt (hay còn gọi là bánh patê thịt); tinh bột dùng cho thực 
phẩm; bột nở; chế phẩm tạo hương vị cho thực phẩm; kem tươi đánh bông (chế phẩm để 
làm cứng); chất làm mềm thịt, cho mục đích gia dụng; chất phụ gia gluten cho mục đích 
nấu ăn. 

 

 
(210) 4-2018-33560 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.3.7; 26.3.1; 25.5.25; 4.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SPORTSLINK Việt 
Nam  (VN) 
31/48 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo: bộ quần áo tắm, quần bơi, quần áo dùng ở bãi biển, quần áo bơi.  
 
 

(210) 4-2018-33561 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; 21.3.13 
(591) Trắng, cam, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SPORTSLINK Việt 
Nam  (VN) 
31/48 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 28: Dụng cụ thể thao: quả tạ, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị tập luyện thể hình, 
dụng cụ thể dục, thiết bị tập thể dục, đai lưng thể thao.  
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(210) 4-2018-33563 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 21.3.1 
(591) Trắng, đen, xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SPORTSLINK Việt 
Nam  (VN) 
31/48 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân bao gồm: quần áo, giày, mũ, giầy đá bóng, quần áo thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-33565 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A5.3.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trà thảo dược 
Nguyễn Lượng  (VN) 
Số 10, ngõ 61, phố Giáp Nhị, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược thảo; trà thảo dược; dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục 
đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-33566 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21; A26.11.8 
(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Hoa 

Hàn Quốc   (VN) 
944/38/5 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, vòng hoa tươi, trái cây 
tươi; dịch vụ xuất nhập khẩu; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; khuyến mại; dịch vụ đặt 
hàng bằng thư và bằng các phương tiện truyền thông điện tử như các trang báo điện tử, 
mạng xã hội, chương trình mua sắm thông qua kênh truyền hình.  

 

 
(210) 4-2018-33567 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A26.11.8; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Hoàn Long  (VN) 
Số 20 liền kề 11, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá tự nhiên; đá nhân tạo; cát nhân tạo; gạch 
men dùng trong xây dựng thuộc nhóm này. 

 

 
(210) 4-2018-33568 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Hồng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Liễu  (VN) 
Số 19, ngách 56/34 Lê Văn Hiến, 
phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép thời trang. 

 

 
(210) 4-2018-33569 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.13; A3.4.2; 26.1.1; 3.4.1 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) Bùi Thị Thủy  (VN) 

9A, ngõ 310/22 đường Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-33570 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.7; A11.3.7 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ CSP  
(VN) 
Số nhà 39, đường Phạm Văn Nghị, tổ 
dân phố số 2, phường Cổ Nhuế 2, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; rau cỏ tươi; thảo mộc tươi; củ hành, rau tươi; gia cầm 
sống; rau tươi; lúa mì. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời, khách sạn, nhà trọ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 
căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà nghỉ, du 
lịch; dịch vụ nhà hàng. 
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(210) 4-2018-33571 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; A26.1.18; 

A19.13.5; 10.5.19; 10.5.25; A19.13.25 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt đỏ, 

vàng, đen, trắng, xám. 

(731) Nguyễn Duy Thu   (VN) 
Số 362B Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Máy xông ngải (thiết bị y tế).  
 

 
(210) 4-2018-33572 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Phú   (VN) 
Số 6, ngách 91/16, ngõ 91 đường Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội                

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-33573 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 5.5.19; A5.5.22 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ vật tư 
xây dựng Minh Tuấn   (VN) 
Cụm 6 thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội      

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu, sơn nước và sơn kỹ thuật thuốc màu, vecni, chất dùng làm lớp phủ 

công nghiệp (tương tự như sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn); chất 

chống gỉ và bảo quản gỗ, chất đánh màu gỗ, chất pha loãng, chất làm đông cứ để sử dụng 

cùng sơn.  
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(210) 4-2018-33574 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.9; 6.1.2; A6.19.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tài   (VN) 
Thôn 41, thị trấn phong Thổ, tỉnh Lai 
Châu  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình. 
 

 
(210) 4-2018-33575 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty CP dược phẩm Sokoe 

Nhật Bản  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33576 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 

26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty CP dược phẩm Sokoe 

Nhật Bản  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33577 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 

26.4.2 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty CP dược phẩm Sokoe 

Nhật Bản  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Licogi 13, số 164 

đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-33578 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.21; A26.11.12; 1.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, xanh nước 

biển, xanh cô ban, xanh nước biển nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Decotra  

(VN) 
Phòng 107A tầng 1, tòa nhà 133 Thái 

Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm; thực phẩm chức năng; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33579 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.3.13; 5.3.16; 5.3.7 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, da cam, đỏ, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Healthy  (VN) 
11/8 đường 26, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33580 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.3.13; 24.13.1 
(591) Trắng, đỏ, ghi, hồng, hồng nhạt, vàng, 

xanh lá cây, đỏ, xanh ngọc, xanh ngọc 
nhạt, xanh dương, đen. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Healthy  (VN) 
11/8 đường 26, khu phố 7, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-33581 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A19.3.4; 2.5.6; A2.5.23; A2.5.18 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh cô ban, hồng phấn, 

vàng, xám, đỏ đun, đỏ nhạt, nâu. 
(731) Công ty TNHH thảo dược Vạn 

Khang  (VN) 
Số nhà C26-TT8, khu đô thị mới Văn 
Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33582 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, xám, vàng, vàng

cam, xanh dương nhạt, tím nhạt, tím. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33583 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; 2.9.20; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cheap Cheap  (VN) 
59/3/1 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-33584 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 26.4.2; 2.1.1; 2.3.1; 

A11.3.7; 11.3.18; A1.3.9 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cheap Cheap  (VN) 
59/3/1 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-33586 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh da trời. 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Chọn lọc Thông tin  (VN) 
Số 5, ngõ 29 đường Phan Văn Trường, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm và chương trình phần mềm máy tính (sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để nhận dạng tự động vị trí và nội dung biển số các phương tiện giao thông 
trên đường phố); dịch vụ lập trình máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2018-33587 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng cam, xanh dương, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn và 
Thương mại STS Quốc tế  (VN) 
Tầng 4, số 70, ngõ Núi Trúc, phố Giang 
Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; mua bán bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản.  

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trọ.  

 

 
(210) 4-2018-33588 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.2.1; A5.5.20; 5.5.16; 26.5.1; A5.11.13 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thái 

Tiến   (VN) 
ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống giải khát không chứa cồn. 
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(210) 4-2018-33589 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại dịch vụ Thuận Thiên Phát  
(VN) 
20/9A đường Phan Huy ích, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; bệ xí nhà vệ sinh; bồn rửa bát; chậu vệ sinh; 
máy nước nóng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2018-33590 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CHUBB LIMITED   (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland
(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo 
hiểm. 

 

 
(210) 4-2018-33591 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện thoại di 
động Thành Công   (VN) 
199 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại. 
 

 
(210) 4-2018-33593 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.4; 26.3.3; 26.5.1; 1.15.23 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Toàn Cầu  (VN) 
Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 
Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPVC (IP.VC CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng 
khoán; lưu ký chứng khoán; tự doanh chứng khoán (mua hoặc bán chứng khoán cho chính 
mình); môi giới chứng khoán phái sinh; tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh; tự doanh 
chứng khoán phái sinh; quản lý quỹ; tư vấn tài chính; hoạt động ngân hàng; ủy thác đầu 
tư. 

 
 

(210) 4-2018-33597 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.3; 4.5.21; 11.3.18; A11.1.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
- dịch vụ ẩm thực Bếp Việt  
(VN) 
Số 16, lô D, đường Lê Hoàn, khu phố 
Unitown, phường Hoà Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; nước 
sốt thịt; món ăn điểm tâm; bánh nhân thịt; gia vị. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán, phân phối: thiết bị nhà bếp công nghiệp (cụ thể: bếp ăn, 
bàn, ghế, dụng cụ hoặc đồ chứa dùng cho bếp nóc); mua bán lương thực, thực phẩm (cụ 
thể: thịt, cá, gia cầm đã chế biến và tươi sống, thịt đông lạnh); mua bán rau củ quả tươi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; căng tin; nhà hàng 
ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

(210) 4-2018-33598 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 24.9.1; 25.1.6; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hiếu Thảo 
V.N  (VN) 
157 Mai Xuân Thưởng, phường 04, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2018-33599 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Hiếu Thảo 
V.N  (VN) 
157 Mai Xuân Thưởng, phường 04, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2018-33600 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.3.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Phú Dũng   (VN) 
116B đường 3/2, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

2. Nguyễn Phú Trung  (VN) 
116B đường 3/2, phường 4, thành phố Đà 
lạt, tỉnh Lâm Đồng  

3. Trần Mạnh Hải  (VN) 
Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

4. Đặng Nguyễn Trung Hiếu  (VN)
Số 1 Nhà Chung, phường 3, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 41: Sản xuất phim trừ phim quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm dạy kĩ năng sống.  
 
 

(210) 4-2018-33601 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; 26.3.4; 26.3.23; 26.4.2 
(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty xây dựng thể thao 
Tín Nghĩa  (VN) 
51 đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn, vécni, sơn phủ, sơn amiăng, sơn chống gỉ, sơn chịu lửa, sơn diệt 
khuẩn, dầu bóng, bột trét tường, sơn lót, sơn chống thấm, chất kết dính dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33602 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Nâu đậm, nâu. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Văn 
Thạo (Nirva Spa)  (VN) 
23 An Thượng 5, phường Mỹ An, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (spa); dịch vụ chăm sóc da.  
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(210) 4-2018-33603 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ortho-K Việt 
Nam  (VN) 
535 An Dương Vương, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 
liệu pháp vật lý; phòng khám chữa bệnh; dịch vụ y tế từ xa; bệnh xá; bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-33604 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Be Home  (VN) 
62D/28 đường Nguyên Hồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu cà phê; 
trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2018-33605 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Vàng nhạt, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Be Home  (VN) 
62D/28 đường Nguyên Hồng, phường 
11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng 
ở; cho thuê nông trại; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản.  

 
 

(210) 4-2018-33606 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Vàng. (540) 

  

(731) Phan Đức Anh  (VN) 
430 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: May quần áo. 
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(210) 4-2018-33607 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 22.1.1; 3.7.7; 2.3.9; A2.3.16 
(591) Xám, đỏ, xanh da trời, xanh ngọc đậm, 

xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang áo 
dài lụa việt Mộc Thủy  (VN) 
582 Trần Hưng Đạo B, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vải may áo dài. 
 
 

(210) 4-2018-33608 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 
(731) EUROCHANNEL INC  (US) 

235 Lincoln Road, Miami Beach, 
Florida, The USA 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Phát sóng chương trình truyền hình cáp; phát sóng chương trình truyền hình; 
phát sóng chương trình phát thanh; dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát sóng truyền 
thanh, truyền hình qua mạng internet; phát sóng chương trình video và âm thanh qua 
mạng internet; truyền tải nội dung truyền thông kỹ thuật số điện tử cho người khác qua 
mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính toàn cầu; truyền phát trực tuyến nội dung truyền 
thông kỹ thuật số cho người khác qua mạng máy tính nội bộ và mạng máy tính toàn cầu; 
truyền tải âm thanh, dữ liệu và hình ảnh điện tử bằng cách phát sóng video và chương 
trình truyền hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ 
chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2018-33611 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Ghi, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
dược mỹ phẩm NALICA (VN)  
Số 398 đường Phạm Văn Đồng, phường 
Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-33612 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 5.9.1; A11.1.5 
(591) Đen, xanh lam. 
(731) Ngô Đức Nguyên  (VN) 

336/27/4 Nguyễn Văn Luông, phường 
12, quận 06, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-33613 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thẩm mỹ quốc tế REVITA  (VN) 
P3 - C2 Tập thể Đại học Kinh Tế Quốc 
Dân, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm: dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người 
hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-33614 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thẩm mỹ quốc tế REVITA   (VN) 
P3 - C2 Tập thể Đại học Kinh Tế Quốc 
Dân, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm: dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người 
hoặc động vật.  

 

 
(210) 4-2018-33615 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thẩm mỹ quốc tế REVITA   (VN) 
P3 - C2 Tập thể Đại học Kinh Tế Quốc 
Dân, đường Trần Đại Nghĩa, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm: dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người 
hoặc động vật.  
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(210) 4-2018-33616 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Đỏ, xanh lá cây, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thạch Cao 
GYPRO Việt Nam  (VN) 
Số 28 An Dương Vương, phường Phú 

Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: tấm trần thạch cao; thạch cao; trát 

thạch cao. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 

bán sản phẩm sau: vật liệu xây dựng phi kim loại bao gồm: tấm trần thạch cao; thạch cao; 

trát thạch cao.  
 

 
(210) 4-2018-33617 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.17; A5.3.13; 20.7.1; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ICOSCHOOL  
(VN) 
Lô 29+30, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giáo dục.  
 

 
(210) 4-2018-33618 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Định  (VN) 
Số 61 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà sữa trân châu; cà phê; kem lạnh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2018-33619 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Phúc An 
Đường  (VN) 
340/2/1 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)  Nhóm 05: Thuốc xoa bóp, thuốc điều trị xương khớp, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức 

khỏe.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm sau: thuốc xoa bóp, thuốc điều trị xương khớp, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức 

khỏe.  
 

 
(210) 4-2018-33620 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Mã Quang Trí  (VN) 
LK33-17, đường số 8, khu đô thị 5A, 
khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lông trang điểm; bàn chải lông mày; bút vẽ lông mày; cọ chải lông mi; 

bông phấn trang điểm; hộp đựng đồ trang điểm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm sau: chổi lông trang điểm, bàn chải lông mày, bút vẽ lông mày, cọ chải lông mi, 
bông phấn trang điểm, hộp đựng đồ trang điểm.  

 

 
(210) 4-2018-33621 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn & kinh 
doanh nhà Whybuy  (VN) 
202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ mua bán 
bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ tư vấn bất 

động sản. 
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(210) 4-2018-33622 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.9.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Thủy  (VN) 
538/107/10 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa rửa mặt; kem chống nắng; kem dưỡng da; son môi.  
 

 
(210) 4-2018-33623 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.6; A25.7.7; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, xanh cốm, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Thủy   (VN) 
538/107/10 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát xa (massage); dịch vụ spa.  

 

 
(210) 4-2018-33624 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sơn Vi Na  (VN) 

Thửa đất số 61, tờ bản đồ 25, khu phố 
Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-33629 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A2.1.16; A2.3.16; 2.1.8 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây. 
(731) BH FIRST CONSULTING  (KH) 

Kathy residence - Thapuhl Village - 
Siem Reap Cambodia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 
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(210) 4-2018-33630 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.13.7; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) JENG - HSI LIN  (TW) 

5F., No.112, Tianmu E. Rd., Shilin Dist., 
Taipei City 111, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc tẩy giun sán; chất diệt loài gây hại; chế 
phẩm để diệt ấu trùng; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; chế phẩm diệt ruồi.  

 

 
(210) 4-2018-33631 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Trâm Minh Phát  (VN) 
Số 10, đường số 24, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; nước hoa; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bổ sung.  
 

 
(210) 4-2018-33632 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.4.2 
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng   (VN)

15/1A Khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-33633 (220) 28.09.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6;  
(731) Nguyễn Trần Trung Dũng  

(VN) 
15/1A Khu phố 5, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
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Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-33634 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33635 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 25.5.25; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, vàng đồng sẫm, 

nâu, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cà phê CF1  (VN) 
Số A18-8, đường số 17, KDC 586, KV4, 
phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh 
Hậu Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt rang xay; cà phê bột; cà phê uống liền; đồ uống trên cơ sở 

cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-33636 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH xăng dầu Tây 

Nam S.W.P   (VN) 
468/1 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn lỏng khí, xăng, dầu, dầu nhờn.  
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(210) 4-2018-33637 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PFD CO., LTD.  (KR) 

#2F, 627, Achasan-ro, Gwangjin-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Son môi; chế phẩm trang điểm; chế phẩm dưỡng thể dạng lỏng [mỹ phẩm]; chế 
phẩm dưỡng da dạng lỏng [mỹ phẩm]; kem trang điểm có đặc tính của kem nền, kem lót; 
mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-33638 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CARAVAN CO., LTD.   (JP) 

25-7, Sugamo 1-chome, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày dùng để trèo [giày leo núi]; giày dùng để đi bộ đường dài; 
dép; quần áo, bít tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2018-33639 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) CARAVAN CO., LTD.    (JP) 

25-7, Sugamo 1-chome, Toshima-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày dùng để trèo [giày leo núi]; giày dùng để đi bộ đường dài; 
dép; quần áo, bít tất ngắn cổ.  

 

 
(210) 4-2018-33640 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Trần Tuấn Anh  (VN) 

Số nhà 1B, ngõ 88 Nguyễn Thái Học, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 31: Củ của cây hoa, hạt giống thực vật, cây trồng, cây giống, hạt giống để trồng, cây.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán củ của cây hoa, hạt giống thực vật, cây trồng, cây giống, hạt 
giống để trồng, cây.  

 

 
(210) 4-2018-33641 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.3.1 

(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)   (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông 

lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép 

hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả 
và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá 

lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ kinh doanh thương mại 

các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn 
và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, 

trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế 

phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép 
thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau 

và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không 

cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, 
chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc 

nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán buôn 
các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn 

và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, 

trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế 
phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép 

thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm quả và rau, rau và 

quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ 
uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau 

nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá 

lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; 
dịch vụ bán buôn trực tuyến các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông 

lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép 

hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả 
và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá 

lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ xuất nhập khẩu các sản 
phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ 

uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây 

nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm 
để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, 

bánh khô dầu lanh. 
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(210) 4-2018-33642 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.9; 26.3.1 

(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)   (JP) 

19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông 

lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép 

hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả 

và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá 

lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ kinh doanh thương mại 

các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn 

và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, 

trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế 

phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép 

thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau 

và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không 

cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, 

chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc 

nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán buôn 

các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn 

và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, 

trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế 

phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép 

thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm quả và rau, rau và 

quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ 

uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau 

nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá 

lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; 

dịch vụ bán buôn trực tuyến các sản phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông 

lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép 

hoa quả và nước ép rau củ, trái cây nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả 

và chất chiết từ rau củ, chế phẩm để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá 

lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, bánh khô dầu lanh; dịch vụ xuất nhập khẩu các sản 

phẩm quả và rau, rau và quả tươi, rau và quả đông lạnh, rau và quả khô, thức ăn và đồ 

uống, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước ép hoa quả và nước ép rau củ, trái cây 

nghiền nhuyễn và rau nghiền nhuyễn, chất chiết từ quả và chất chiết từ rau củ, chế phẩm 

để làm đồ uống, đá lạnh (tự nhiên hoặc nhân tạo), đá lạnh có thể ăn được, bã ép thực vật, 

bánh khô dầu lanh.   
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1241 

(210) 4-2018-33643 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Bùi Thị Lý  (VN) 

Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy nhớ; bút màu [bút sáp]; bìa cặp để kẹp tài liệu; hộp bút; đất nặn; vật phẩm 
tẩy xoá. 

 

 
(210) 4-2018-33645 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

viễn thông số VTC  (VN) 
Số 65 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phát hiện và cảnh báo khói (thiết bị dò khói); thiết bị phòng cháy chữa 
cháy; phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-33646 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Nguyệt  (VN) 

47 ngõ Chùa Vua, phường Phố Huế, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô.  
 

 
(210) 4-2018-33647 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu chịu 
lửa Lê Vỹ  (VN) 
117/1 quốc lộ 1, khu phố 5, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông chịu lửa.  
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(210) 4-2018-33648 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A26.11.8; 26.1.12 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu chịu 
lửa Lê Vỹ  (VN) 
117/1 quốc lộ 1, khu phố 5, phường An 

Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2018-33651 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.7.5; 26.3.4; 24.9.1; 26.3.3; 

A24.15.11 

(591) Tím xanh, hồng ánh vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư Triều 
Đại  (VN) 
30A Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê phòng họp. 
 

 
(210) 4-2018-33652 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.7.5; 26.3.3; 26.3.4; 24.9.1; 

A24.15.11 

(591) Tím xanh, vàng ánh hồng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư Triều 
Đại   (VN) 
30A Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán rượu nhỏ; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2018-33653 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.10; 26.1.1; A26.1.18; 

7.3.11; 7.1.24 
(591) Vàng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 

TẾ NCT3  (VN) 
Số 18A, ngõ 11, đường Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu mỹ phẩm, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y, các phụ kiện cho điện thoại. 

 

 
(210) 4-2018-33654 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15 
(591) Vàng, ghi. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 

TẾ NCT3  (VN) 
Số 18A, ngõ 11, đường Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa. 
 

 
(210) 4-2018-33655 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.7; 26.13.25 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Quốc 

TẾ NCT3  (VN) 
Số 18A, ngõ 11, đường Việt Hưng, 
phường Việt Hưng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33656 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; 5.7.3; 5.3.20; A7.1.11; 7.1.24; 

26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, trắng ngà, trắng, cam. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 
thôn 3, xã Hương Thọ   (VN) 
Thôn 3, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây giống; hạt giống để trồng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây giống, hạt giống, phân bón.  
 

(210) 4-2018-33658 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Vũ Chí Linh  (VN) 
Khu tập thể trại giống, khu công nghiệp 

Đồng văn, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-33659 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 

(591) Đen, da cam, trắng, xám. 

(731) Tạ Đình Phú  (VN) 
Thôn 4, xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê (cụ thể cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan).  
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(210) 4-2018-33660 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.16; 7.1.6 
(591) Mận tím, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Thái và 
Đồng Nghiệp  (VN) 
Số 39, ngõ 92, đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp 

đồng cho người khác; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ hoà giải; dịch vụ giải quyết tranh chấp 
ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng. 

 

 
(210) 4-2018-33661 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Tân Châu Phát    (VN) 
Tổ DP 8, phường Bắc Nghĩa, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh gạo, bột gạo.  
 

 
(210) 4-2018-33662 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Tân Châu Phát   (VN) 
Tổ DP 8, phường Bắc Nghĩa, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh gạo, bột gạo. 
 

 
(210) 4-2018-33663 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Tân Châu Phát    (VN) 
Tổ DP 8, phường Bắc Nghĩa, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, bánh gạo, bột gạo. 
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1246 

(210) 4-2018-33664 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.3.23 

(591) Đỏ tươi, xanh tím than đậm, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xuất nhập khẩu Việt Pháp  
(VN) 
Số 179 phố Xốm, tổ 4, phường Phú Lãm, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; quản lý thương mại 

việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày các 
sản phẩm: nhôm và thanh nhôm định hình (thanh nhôm profile).  

 

 
(210) 4-2018-33665 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(731) DANIEL WELLINGTON AB   (SE) 

Vasagatan 12, SE-111 20 Stockholm, 
Sweden  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính đeo mắt, hộp và túi đựng dành riêng cho kính râm và kính đeo 

mắt; túi đựng dành riêng cho kính đeo mắt; phần mềm máy tính dưới dạng ứng dụng [ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được]. 

 
Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; đồ trang sức tráng men; đồ trang sức bằng 

hồ phách; đồng hồ báo thức; dụng cụ đo thời gian (để sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ; 

đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay (bản to); mặt đồng hồ (dùng trong sản 
xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay); bộ máy đồng hồ; dụng cụ ghi/chỉ thời gian (đồng hồ 

đeo tay); vỏ của mặt đồng hồ dùng trong sản xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay; bộ phận 

chuyển động của đồng hồ. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống; vali và túi du lịch; ô và dù che nắng; gậy 

chống khi đi bộ, không dùng cho mục đích y tế; roi da, bộ yên cương cho động vật và yên 
cương; túi xách tay, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), dây đeo vai (dây đai) 

bằng da, ví tiền, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng danh thiếp, túi đựng chìa khóa, vật dụng 

(ví) đựng tiền xu, ví tiền có thể đeo ở cổ tay, ví tiền cho mọi mục đích, túi đựng hành lý, 
túi nhỏ làm bằng da, túi nhỏ đeo ở hông, túi mua hàng, túi nhỏ dùng khi đi du lịch, balô, 

cặp đựng giấy tờ, tài liệu, túi đeo vai.  
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân thuộc nhóm này, đồ đội đầu thuộc nhóm này; quần áo 

khoác ngoài, quần áo lót, áo gilê, bộ quần áo liền thân, áo sơ mi, quần dài, quần áo thể 
dục, cà vạt, cà vạt lớn bằng lụa, khăn quàng cổ, khăn choàng, găng tay (trang phục), thắt 
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lưng (trang phục), đồ bơi, tất ngắn cổ, tất cao cổ, trang phục dệt kim; dép đi trong nhà, 
giày dép, đồ đi chân dùng cho thể thao, giày cao cổ và dép xăng-đan; mũ, mũ lưỡi trai; 

lưỡi trai che nắng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồng hồ, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ ghi/chỉ thời gian (để 
sản xuất đồng hồ), đồ trang sức, kính râm, kính mắt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi, 

« dù, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc và chế phẩm chăm 

sóc da, dụng cụ thể dục và thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-33666 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 

Victoria, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu, cụ thể là xử lý vật liệu liên quan đến công nghệ phản xạ 

năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2018-33667 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

  
(731) DANIEL WELLINGTON AB   (SE) 

Vasagatan 12, SE-111 20 Stockholm, 

Sweden  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính râm, hộp và túi đựng dành riêng cho kính râm; túi đựng dành riêng cho 

kính đeo mắt. 

 
Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, đồ trang sức tráng men; đồ trang sức bằng 

hổ phách; đồng hồ báo thức; dụng cụ đo thời gian (để sản xuất đồng hồ); kim đồng hồ, 

đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây đồng hồ đeo tay (bản to); mặt đồng hồ (dùng trong sản 
xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay); bộ máy đồng hồ; dụng cụ ghi/chỉ thời gian (đồng hồ 

đeo tay); vỏ của mặt đồng hồ dùng trong sản xuất đồng hồ và đồng hồ đeo tay; bộ phận 

chuyển động của đồng hồ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ đồ trang sức; dịch vụ bán lẻ đồ đạc (giường, tủ, bàn, ghế, giá, 
kệ), dịch vụ bán lẻ xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc và 

chế phẩm chăm sóc da; dịch vụ bán lẻ dụng cụ thể dục và thể thao; dịch vụ bán lẻ dụng cụ 

đo thời gian và dụng cụ ghi/chỉ thời gian (để sản xuất đồng hồ); dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu. 
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(210) 4-2018-33668 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Indetco  (VN)
Số 42E, ngách 41, ngõ 210, phố Đội 
Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ. 

 

 
(210) 4-2018-33669 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại XNK 
Bách Đạt Hà Nội  (VN) 
Số nhà 3, TT19, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led]; hệ thống chiếu 
sáng và thiết bị chiếu sáng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công lắp ráp thiết bị chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2018-33670 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NEOSTRATA COMPANY, INC.  (US) 

307 College Road East, Princeton, New 
Jersey, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch mặt, nước thơm dùng cho mặt, chế phẩm giữ ẩm dùng cho 
mặt (mỹ phẩm), kem dùng cho mặt (mỹ phẩm), chế phẩm dạng gel dùng cho mặt (mỹ 
phẩm), huyết thanh dùng cho mặt (mỹ phẩm), chế phẩm se khít lỗ chân lông dùng cho 
mặt (mỹ phẩm), chế phẩm làm sạch và tẩy da chết cho mặt, nước thơm làm sạch và tẩy da 
chết cho mặt, chế phẩm tẩy tế bào chết cho mặt (mỹ phẩm), mỹ phẩm chống nắng, mặt nạ 
làm đẹp dùng cho mặt, chế phẩm lột nhẹ da mặt, kem và huyết thanh chống lão hóa dùng 
cho mặt; chế phẩm làm sạch cơ thể, nước thơm dùng cho cơ thể, chế phẩm dưỡng ẩm cơ 
thể (mỹ phẩm), kem dùng cho cơ thể (mỹ phẩm), chế phẩm dạng gel dùng cho cơ thể (mỹ 
phẩm); kem dùng cho mắt (mỹ phẩm), mặt nạ dùng cho mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm, cụ thể 
là kem nền và chế phẩm che khuyết điểm. 
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(210) 4-2018-33671 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.7; A19.1.11 

(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá (xanh lá cây, 

xanh lá đọt non của đọt lá cây non, xanh 

lá mạ lúa non), xanh dương (xanh đậm), 

đen, xám, xám đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Tấn  (VN) 
Số 270 đường Nguyễn Duy Trinh, ấp 

Trung 2, phường Bình Trưng Tây, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn phân phối cung ứng gạo.  
 

 
(210) 4-2018-33673 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 

(300) 88120096 17.09.2018 US 

  

(731) AVERY DENNISON RETAIL 

INFORMATION SERVICES LLC  (US) 

8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 

44060, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được dưới dạng một ứng dụng di động để theo dõi 

sản phẩm, xác minh tính xác thực của sản phẩm, nhận dạng các sản phẩm giả mạo, giám 

sát hoạt động bán hàng, thu thập và báo cáo thông tin về sản phẩm. 

 

Nhóm 42: Cung cấp một hệ thống dựa trên cơ sở một trang web và cổng trực tuyến cho 

khách hàng để theo dõi sản phẩm; cung cấp một hệ thống dựa trên cơ sở một trang web và 

cổng trực tuyến cho khách hàng xem kết quả kiểm tra liên quan đến tính xác thực của sản 

phẩm, việc nhận dạng sản phẩm giả mạo và hoạt động bán hàng. 
 

 
(210) 4-2018-33674 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V 6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 

huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh    
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  
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(210) 4-2018-33675 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2018-33676 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2018-33677 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2018-33678 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  
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(210) 4-2018-33679 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần gạch ốp lát 
BNC   (VN) 
Lô V6.1, KCN Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, 
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gồm gạch men ốp tường, gạch men lát nền.  

 

 
(210) 4-2018-33680 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.4.2; 3.4.1; A26.11.12; A6.19.9; 

26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh cốm, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ozzy  (VN) 
37 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò tươi; thịt bò đã tẩm ướp; thịt bò đông lạnh; thịt bò đã qua chế biến; rau 

củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu đồ uống, thực phẩm, thịt tươi sống, thịt 
đông lạnh và các sản phẩm làm từ thịt tươi sống, rau củ đã qua chế biến, trái cây đã qua 
chế biến, sữa và các sản phẩm sữa; quảng cáo; nhượng quyền thương mại; tư vấn tổ chức 
và điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh; đấu giá và điều khiển việc bán đấu 
giá.  

 

 
(210) 4-2018-33681 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ozzy  (VN) 
37 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 

hàng ăn uống); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
quán cà phê.  
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(210) 4-2018-33682 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Trắng, xám, vàng, da cam, xanh lá mạ, 

xanh nước biển, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bán lẻ Phương 
Nam  (VN) 
940 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Siêu thị sách, mua bán văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ phát hành sách, dịch vụ vui chơi giải trí, công viên vui chơi giải trí, 
khu vui chơi giải trí cho trẻ em.  

 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát. 
 
 

(210) 4-2018-33683 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 26.15.1; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Vàng, cam, xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần môi trường 
và công nghệ vật liệu mới 
BCA  (VN) 
533-535 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai. 
 

 
(210) 4-2018-33684 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Đại Nam Huy  (VN) 
51 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-33685 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Huyền Linh Hương  (VN)

Số 40 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 
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(511)   Nhóm 35: Thông tin về thương mại; sản xuất các chương trình mua sắm trực tuyến; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 
Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua 
hàng từ xa.  

 
Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-33686 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Vinamax  (VN) 
Số 13, B133 khu A, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, chất để tẩy rửa, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2018-33687 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm thiết kế; phần mềm thiết kế sản xuất nội thất; phần mềm bóc tách 

khối lượng. 
 

 
(210) 4-2018-33688 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm thiết kế; phần mềm thiết kế sản xuất nội thất; phần mềm bóc tách 
khối lượng. 

 

 
(210) 4-2018-33689 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Aquavie  (VN) 
Tổ dân phố số 1, Mễ Trì Thượng, phường 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm thiết kế; phần mềm thiết kế sản xuất nội thất; phần mềm bóc tách 

khối lượng. 
 

 
(210) 4-2018-33690 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27; 26.2.3; 

26.2.1 
(731) ESSSE CAFFE' S.P.A.  (IT) 

Via Carpanelli 18/A, 40011 Anzola 
Dell'emilia (Bo) - Italy 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ 

uống trên cơ sở cà phê có sữa; đồ uống có thành phần chủ yếu là cà phê; đồ uống ướp 
lạnh trên cơ sở cà phê; hương liệu cho thực phẩm ăn nhanh (trừ tinh dầu); hương liệu cho 
bánh ngọt (trừ tinh dầu); cà phê sô cô la; cà phê làm từ mạch nha; cà phê ướp hương vị; cà 
phê nhân tạo; cà phê đã được lọc chất cafêin; đồ uống cà phê có sữa; cà phê ướp lạnh; cà 
phê nâu; cà phê tan uống liền; cà phê xay nhỏ; đồ uống cà phê đã chế biến; cà phê hòa 
tan; cà phê (rang, bột, nghiền, hoặc trong đồ uống); cà phê nguyên hạt; hạt cà phê xay 
nhỏ; hạt cà phê đã được rang; cà phê ở dạng lỏng; tinh chất cà phê; cà phê có hương vị xi-
rô dùng để chế biến đồ uống; chiết xuất cà phê; chiết xuất cà phê làm từ mạch nha; chiết 
xuất của cà phê dùng để tạo hương vị cho đồ uống; chiết xuất của cà phê dùng để tạo 
hương vị cho thực phẩm; chiết xuất cà phê dùng để làm chất thay thế cho cà phê.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý nhượng quyền kinh 
doanh thương mại, cụ thể là, hỗ trợ việc thành lập và/hoặc điều hành nhà hàng ăn uống, 
quầy rượu, quán bar cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm 
trong lĩnh vực cà phê, trà, ca cao, thức ăn chín đã nấu sẵn và thực phẩm đóng hộp; dịch vụ 
bán lẻ thức ăn và đồ uống mua mang về; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh liên quan tới 
nhượng quyền quán bar cà phê, quầy rượu (trong nhà hàng), quán rượu nhỏ và các cơ sở 
kinh doanh khác hoặc các nhà cung ứng thương mại về thực phẩm và đồ uống khác nhằm 
mục đích tiêu thụ; dịch vụ tư vấn và cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền máy 
bán hàng tự động, dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán lẻ trực tuyến máy pha cà phê (dùng điện 
và không dùng điện), bình pha cà phê, cà phê, chiết xuất cà phê và chế phẩm cà phê dùng 
để làm đồ uống, trà, ca cao, cà phê nhân tạo; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo để 
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quảng bá các hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa; dịch vụ tìm kiếm nhà tài trợ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa; quản lý quán bar cà phê, quầy rượu (trong nhà 
hàng), quán rượu nhỏ và các cơ sở kinh doanh khác hoặc các nhà cung ứng thương mại về 
thực phẩm và đồ uống khác nhằm mục đích tiêu thụ. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy rượu (trong nhà hàng), quán bar cà phê, quán 
rượu nhỏ, nhà hàng ăn uống có dịch vụ giao hàng tận nhà và dịch vụ mua mang về; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp cà phê cho văn 
phòng; dịch vụ cung cấp thực phẩm theo hợp đồng; dịch vụ chuẩn bị thực phẩm; dịch vụ 
chuẩn bị thực phẩm và đồ uống mua mang về.  

 

 
(210) 4-2018-33691 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.9.16; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Minh  (VN) 
Số 502 đường Điện Biên Phủ, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ cho thuê 

bất động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cầm đồ. 
 

 
(210) 4-2018-33692 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 5.7.1; 5.7.27; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ King Land Việt Nam  
(VN) 
61 Châu Thị Kim, phường 3, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-33693 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Trâm Anh  (VN) 
Số 3, ngõ 38/58/6 đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2018-33695 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Trâm Anh   (VN) 
Số 3, ngõ 38/58/6 đường Xuân La, 
phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu chống thấm dùng trong xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-33696 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 22.1.1; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đúc đồng mỹ 
nghệ Quang Hà  (VN) 
Khu A, thị Trấn Lâm, huyện ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồng mỹ nghệ, đồng thiếc, đồ đồng thiếc.  

 

 
(210) 4-2018-33697 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Vàng nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đúc đồng mỹ 
nghệ Quang Hà  (VN) 
Khu A, thị Trấn Lâm, huyện ý Yên, tỉnh 
Nam Định 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồng mỹ nghệ, đồng thiếc, đồ đồng thiếc.  
 

 
(210) 4-2018-33698 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa Phú Mỹ 
Hưng  (VN) 
58 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép.  
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(210) 4-2018-33699 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; A24.15.11; 24.15.21; 26.3.23; 

26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Định Tân  (VN) 
218 đường số 34, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Cột bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; công trình xây dựng 

bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng. 
 

 
(210) 4-2018-33700 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.1; A26.11.12 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Tâm  (VN) 
40/34 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-33701 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh lá cây, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần FUZI Việt 
Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 215 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 

Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống giải khát không chứa cồn.  
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(210) 4-2018-33702 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 1.15.21; 5.7.1; 5.7.6; A5.3.15; 

26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh dương, đen, xanh lá cây, vàng, 

cam, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Võ Công Báo  (VN) 
57/15 đường TX21, phường Thạnh Xuân, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã chế biến thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2018-33708 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.15.15; 26.3.23 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Khai Minh  (VN)
Số 56 đường Phạm Nhữ Tăng, phường 4, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm vitamin; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 

uống y tế; nước khoáng cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống chứa sữa và 

mạch nha dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ 

uống); nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho 

mục đích y tế); đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ; nước uống đóng chai, đồ uống có ga, đồ uống 

không có cồn, nước khoáng, nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho 

cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), thuốc và chế phẩm vitamin, đồ uống ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống y tế, chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; dịch 

vụ đánh giá hoặc định giá bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ văn phòng 

cho thuê chỗ ở (căn hộ). 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; thông 

tin về xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo 

chuyên đề; đào tạo thực hành; khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục.   
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(210) 4-2018-33709 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

cam, cam nhạt, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại SATORI  (VN) 
Lô E.02B, đường số 3, KCN Long Hậu, 
ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm vitamin; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ 

uống y tế; nước khoáng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống chứa sữa và 
mạch nha dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống có ga; đồ uống không có cồn; nước khoáng (đồ 
uống); nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn (sỉ) và bán lẻ: nước uống đóng chai, đồ uống có ga, đồ uống 
không có cồn, nước khoáng, nước uống đóng chai cung cấp vitamin và khoáng chất cho 
cơ thể (không dùng cho mục đích y tế), thuốc và chế phẩm vitamin, đồ uống ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, đồ uống y tế, chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-33710 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thi  (VN) 
22/1/23A Nguyễn Văn Săng, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ống khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho 

máy tăng âm; cuộn cảm [điện]; loa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy quay 
đĩa.  

 

 
(210) 4-2018-33711 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Thi   (VN) 
22/1/23A Nguyễn Văn Săng, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh ống khuếch đại âm thanh; vỏ hộp loa; vành loa cho 
máy tăng âm; cuộn cảm [điện]; loa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; máy quay 
đĩa.  

 

 
(210) 4-2018-33712 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Hồ Hữu Hoành  (VN) 
9/12a Phan Bội Châu, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; quản lý thương mại về việc li 

xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; nghiên cứu 
kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-33713 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  

 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho 
việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2018-33714 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 6.1.2; 3.4.11; A3.4.24; 

26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại Hoa Lư  (VN) 
Lô số 26-TT1, khu đô thị Thành Phố 
Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả 
được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2018-33715 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A24.15.11; 24.15.21 
(591) Nâu, vàng đất. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đại  (VN) 
P1714 - CT2B - Tòa nhà 789, khu đô thị 
Ngoại giao Đoàn, phường Xuân Đỉnh, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch 

vụ tranh tụng. 
 

 
(210) 4-2018-33716 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, tím,  

hồng, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến thực 
phẩm ROYAL Việt Nam  (VN) 
Lô 10A, A18 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng [đồ uống], nước uống có ga và các loại đồ uống không có 

cồn, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả. 
 

 
(210) 4-2018-33717 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, cam, tím. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tiến Phát  (VN) 
50 đường số 28, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2018-33718 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Lovin  (VN) 
152/25 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Gối hơi, không dùng cho mục đích y tế; gối khí, không dùng cho mục đích y 
tế; ghế bành; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; mành che cửa sổ 
bên trong nhà [mành che nắng] [đồ đạc]; gối dài, gối ống, gối ôm; khung tranh ảnh. 

 

 
(210) 4-2018-33719 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, ghi đậm, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trung Tâm Trọng Tài Thương 
Nhân Việt Nam  (VN) 
238/5, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trọng tài 

phân xử; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu 
tư, thương mại, kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-33720 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.2 
(591) Xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hana Jonghap 
Vina  (VN) 
126 Cao Thắng, phường 17, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại.  

 

 
(210) 4-2018-33721 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu quốc tế 
Besuto  (VN) 
Số 25 - TT19, KĐT Văn Phú, phường 
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (dùng cho đồ gia dụng); mỹ phẩm; tinh dầu.  
 

Nhóm 07: Máy giặt; máy xay sinh tố; máy ép trái cây bằng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi.  

 
Nhóm 10: Ghế mát xa.  
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Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; hệ thống làm lạnh; thiết bị 
và hệ thống thông gió (điều hòa không khí); quạt điện, bếp ga; dụng cụ nấu nướng bằng 
điện.  

 

Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy rửa (dùng cho đồ gia dụng), mỹ phẩm, tinh dầu, ghế mát xa, 
thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp, hệ thống làm lạnh, thiết bị và hệ 
thống thông gió, điều hòa không khí, quạt điện, dụng cụ nấu nướng bằng điện lò sưởi, bếp 
ga, bếp điện, bếp điện từ, bếp nướng, bếp nấu nướng (dùng điện), thiết bị sấy khô bằng 
điện dùng cho gia đình, lò vi sóng, lò nướng dùng ga, lò nướng dùng điện, chậu rửa inox 
gắn vào tủ bếp, dụng cụ và thiết bị vệ sinh, thiết bị khử mùi dùng cho nhà bếp, thiết bị 
làm sạch khí ga, máy sấy tóc, nồi áp suất chạy điện, nồi áp suất đun ga, ấm đun nước, nồi 
inox, chảo nhôm, chảo inox; quảng cáo thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-33722 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A3.13.4; A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 
(591) Xanh cốm, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Vũ Duy Mạnh  (VN) 
28/10 Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla.  

 

 
(210) 4-2018-33723 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Hà Hải Yến  (VN) 
Số 27 A, đường HT33, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; phấn làm trắng; kem làm trắng da, chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc da; sữa tay rửa dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm. 

 

 
(210) 4-2018-33724 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị vệ sinh My Anh  (VN) 
Số 56, đường Lê Quý Đôn, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu rửa vệ sinh; chậu rửa tay [bộ 
phận của thiết bị vệ sinh]; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]; vòi hoa sen. 
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(210) 4-2018-33725 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.5; 1.5.1 
(591) Đỏ cờ, đỏ cánh sen, vàng, xanh da trời, 

trắng, xanh lá cây, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn VINTEX 
Việt Nam  (VN) 
(NR Nguyễn Văn Hiệu) thôn Giang 
Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn mài nội thất; sơn mài ngoại thất; lớp phủ (bản chất là 
sơn) dùng cho công trình kiến trúc và nhà ở; véc ni.  

 

 
(210) 4-2018-33726 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC 
HOSPITALITY  (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2018-33727 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC 
HOSPITALITY  (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản. 
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Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ. 
 

 
(210) 4-2018-33728 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC 
HOSPITALITY   (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2018-33729 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC 
HOSPITALITY  (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản.  

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc (giải trí).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1266 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2018-33730 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần PQC 
HOSPITALITY  (VN) 
194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất 
động sản. 

 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, tổ chức hội thảo; dịch vụ vũ trường; lập kế hoạch cho buổi 
tiệc [giải trí].  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2018-33731 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.6; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đen, xanh da 

trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Trái Thị 
Vàng  (VN) 
Số 15 ngõ 432 Đội Cấn, phường Cống 
Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh cụ thể là 
tư vấn tiếp thị các chính sách về nhân sự doanh nghiệp; dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch 
vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu việc làm thông qua trang web; cung cấp 
thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển dụng thông qua trang web. 

 

 
(210) 4-2018-33732 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ CARÔ  (VN)
Số 336/5 đường Tân Kỳ Tân Quý, 
phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép. 
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(210) 4-2018-33733 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 26.1.2; 1.7.6 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EMBASSY 
EDUCATION   (VN) 
Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; giáo dục thể thao và giải trí; giáo dục văn hoá nghệ thuật; dịch vụ hỗ 
trợ giáo dục; tổ chức sự kiện giáo dục; đào tạo; xuất bản.  

 

 
(210) 4-2018-33734 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CHOBANI, LLC  (US) 

147 State Highway 320, Norwich, New 
York 13815, USA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa, cụ thể là sữa chua kiểu Hy Lạp (sữa chua ít béo, ít đường), sữa 

chua và đồ uống trên cơ sở sữa chua. 
 

 
(210) 4-2018-33735 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới  (VN) 

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống từ gạo không có cồn, nước uống từ tinh bột không có cồn.  

 

 
(210) 4-2018-33736 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A19.3.24; A11.3.3; A6.19.9; 5.7.14 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Sản Phẩm 

Sinh Thái  (VN) 
309 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2018-33737 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá non, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới  (VN) 

309 Phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  

 

 
(210) 4-2018-33738 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.4.9; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế và xây dựng Hà Nội Xanh  
(VN) 
Số 50 phố Định Công Thượng, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; hoàn thiện công trình xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ và chuẩn 

bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa không khí.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn kỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-33739 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 19.9.1; A19.9.3; 1.15.11; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị và dịch vụ Ngôi Sao  
(VN) 
Lô D9, khu Sao Mai Bến Đình, phường 
9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- 
Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân phối kinh doanh các sản phẩm: máy lọc nước công nghiệp, thiết 

bị lọc nước, hệ thống và thiết bị xử lý nước, nước uống đóng chai, nước tinh khiết.  
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(210) 4-2018-33740 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 7.15.8; 26.3.23; A25.7.22 
(591) Trắng, đỏ đô. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gỗ công nghiệp Ngô Thanh 
Tâm  (VN) 
42B Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái 
Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kinh doanh các loại: gỗ công nghiệp, gỗ xây dựng, gỗ ván sàn, tấm 

nâng hàng bằng gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-33742 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH USA FEED Việt 
Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 15, đường Nguyễn Đại Năng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.  
 

 
(210) 4-2018-33743 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ môi trường Long 
Trường Vũ  (VN) 
72 Phú Thọ, phường 2, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp như axit clohydric, natri hypoclorit, hạt nhựa 

trao đổi ion, hóa chất bảo trì lò hơi, hóa chất bảo trì tháp giải nhiệt, hóa chất tẩy rửa công 
nghiệp. 

 
Nhóm 11: Thiết bị bảo vệ môi trường như thiết bị lọc nước, xử lý nước sinh hoạt, nước 
thải, nước uống, nước siêu sạch dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2018-33744 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.17.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kiết Tường   (VN)
Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-33745 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.13 
(591) Đen, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Hoa Trà  
(VN) 
Số 33, đường Đống Đa, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
 

 
(210) 4-2018-33746 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 8.7.5; 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

nâu, đen, vàng đậm, vàng nhạt, trắng, 
xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Lê Đức Tài   (VN) 
Xóm 5, thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-33747 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh MYNA FOODS 
Lâm Đồng  (VN) 
Số 530 quốc lộ 20, tổ 28, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2018-33749 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TASHI   (VN) 
46 đường số 1, khu dân cư Sông Giồng, 
phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nguyên liệu ngành may.   

 

 
(210) 4-2018-33750 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; A17.3.2 
(591) Xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Luật 
Hoàng Thảo  (VN) 
Số 48 phố Liên Trì, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  

 

 
(210) 4-2018-33751 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 24.17.20; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Luật 
Hoàng Thảo  (VN) 
Số 48 phố Liên Trì, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2018-33752 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Vũ  (VN) 
Thôn 12, xã Hoà Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
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(210) 4-2018-33753 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 17.1.1; A17.1.2 (540) 

  

(731) Lê Cao Cường   (VN) 
Số 90, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồng hồ và các phụ kiện của đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2018-33754 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.5; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đẹp + MEDIA  (VN)
Tầng 7 tòa nhà Sannam, số 78 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời 
trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng. 

 

Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; trình diễn sân khấu; tổ chức và điều 
khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi 
sắc đẹp. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ trang điểm; xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2018-33755 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá đậm, trắng. (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Hương  (VN)
ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang      

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 

(210) 4-2018-33756 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương Lan  (VN) 
ấp Tây, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, 
tỉnh Tiền Giang      
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 

 
(210) 4-2018-33757 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh sẫm lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITABELLA  
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 

Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-33758 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.9; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại và sản xuất Phú 
Hưng  (VN) 
Số nhà 27, ngõ 2, khu TT Đo lường - 

Chất lượng, phường Cổ Nhuế 2, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa [sữa là chủ yếu], sữa khuấy, sữa giàu 

protein, nước sữa, sữa chua, sữa đậu nành. 
 

 
(210) 4-2018-33759 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.7.6 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và du 
lịch Đi Việt   (VN) 
25/43B Văn Cao, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài nước Việt Nam. 
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(210) 4-2018-33760 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; A26.11.7 

(591) Đen nâu nhạt, vàng ánh kim, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kiến trúc xây 
dựng Kiến Thạch   (VN) 
11/46 đường số 11, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, tư vấn xây dựng, phá dỡ các công trình xây dụng, hoàn thiện công 

trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, cho thuê thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết lập bản vẽ công 

nghiệp, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-33761 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn hình led; bộ nghe nhìn thực tế ảo; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb) chưa có dữ 

liệu; thẻ nhớ flash chưa có dữ liệu; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng 

hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; máy chiếu viđêô; thiết bị thu nhận và giải mã 

tín hiệu truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử ssd; điện thoại thông minh; vỏ 

bảo vệ chuyên dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, 

cụ thể là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo có đặc tính như đồng hồ thông 

minh và kính đeo mắt thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị điện tử theo dõi sức khỏe có 

thể đeo được; máy ảnh; máy vi tính; phần mềm máy vi tính; máy tính bảng; tivi, tai nghe 

trùm qua đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; tai nghe 

chụp tai không dây có micrô dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy 

tính bảng; pin có thể nạp lại được; thiết bị sạc pin/nạp ắc quy; bao da chuyên dụng dùng 

cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng 

cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng; máy đọc (ra dvd; màn 

hình phần cứng máy vi tính); kính mắt ba chiều (3D); máy in cho máy tính; thiết bị điện 

tử kỹ thuật số có thể đeo dưới dạng đồng hồ đeo tay, dây đeo và vòng đeo cổ tay sử dụng 

với điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính xách tay. 
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(210) 4-2018-33762 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 4.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần địa ốc 

EMPALA   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 21T1, 83 Vũ Trọng 
Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất 
động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-33763 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nắng Cầu 
Vồng  (VN) 
Số 11, đường Lý Thường Kiệt, phường 1, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-33764 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Lộc 
Nhàn  (VN) 
Số 238, đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc đá quý.  
 

 
(210) 4-2018-33765 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh dương. 
(731) Nguyễn Thị Hiền  (VN) 

Thôn Bảo Chúc, xã Hợp Hòa, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; vỏ ốp bảo vệ điện thoại; bộ tai nghe dùng cho điện thoại; 
bộ tai nghe dùng cho máy tính; sạc điện thoại; loa dùng cho máy tính.  

 
 

(210) 4-2018-33766 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản NETLAND   (VN) 
Số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản, sàn giao 

dịch bất động sản.  
 

(210) 4-2018-33767 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần ELLIE  (VN) 

Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2018-33768 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần ELLIE   (VN) 

Lô C6-2, đường D2, khu công nghiệp 
Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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(210) 4-2018-33769 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-33770 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật; dụng cụ tránh thai; que 

thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần; dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2018-33771 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A19.3.4; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, trắng, đen, 

xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Di Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33772 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A19.3.4; 26.15.11 
(591) Xanh dương, xanh cô ban, trắng, đen, 

xanh nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Di Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-33773 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

2-2-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột dành cho người lớn; sữa bột dành cho phụ nữ mang thai và đang cho 
con bú; sữa bột (không dành cho trẻ em); bột sữa dùng cho mục đích dinh dưỡng; sản 
phẩm sữa. 

 

 
(210) 4-2018-33775 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Linh LVC  
(VN) 
14/17 đường Hoàng Dư Khương, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón, chế phẩm dùng 
để tôi, ram và hàn kim loại; chất dính dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 05: Viên khử mùi dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 
phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa; chất diệt nấm; diệt cỏ. 

 

Nhóm 20: Các sản phẩm làm bằng gỗ: giường, bàn, ghế, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước 
quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kẹo, mật ong, gia vị. 
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(210) 4-2018-33776 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Linh LVC  
(VN) 
14/17 đường Hoàng Dư Khương, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón, chế phẩm dùng 

để tôi, ram và hàn kim loại; chất dính dùng trong công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-33777 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2018-33778 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Minh Bùi  
(VN) 
Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; hóa mỹ phẩm cụ thể là: xà bông, dầu gội, nước rửa chén, nước lau 

kính, nước xả, bột giặt. 
 

Nhóm 32: Bia, nước đóng chai, nước ngọt, nước tăng lực.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-33779 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.20; A2.3.16 
(591) Xanh ngọc, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 
333 tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ, nón, giầy, dép. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-33780 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 25.1.9 
(591) Cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại dây và cáp 
điện Hoàng Phát  (VN) 
36/70/21 đường D2, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2018-33784 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2018-33785 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 

sơn chịu lửa. 
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(210) 4-2018-33786 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; A26.11.7; 26.3.4; A25.7.21 
(591) Xanh dương đậm, đen nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Minh Tâm  (VN) 
Thôn Khúc Lộng, xã Vĩnh Khúc, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-33787 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kỹ thuật 
Xây lắp Công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Nhà C31, tổ 58, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)  Nhóm 11: Quạt hút gió công nghiệp (quạt thông gió công nghiệp); máy làm mát công 

nghiệp; máy làm mát điều hòa di động; điều hòa không khí nối ống gió. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, phân phối: các sản phẩm quạt hút gió công nghiệp (quạt thông gió 
công nghiệp), máy làm mát công nghiệp, máy làm mát điều hòa di động, điều hòa không 
khí nối ống gió. 

 

 
(210) 4-2018-33788 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.1 
(591) Cam, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH Sowi S.H  (VN) 

175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước các loại, đá mài các loại, đá 

cắt các loại, cờ lê các loại, mỏ lết các loại, kìm các loại, kéo các loại, que hàn các loại; 

giấy nhám các loại, nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, thực phẩm 
đóng hộp các loại, hàng thủ công mỹ nghệ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, văn phòng 

phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh như: bút viết 
các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp tô màu, hộp đựng bút 

chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ gọt (chuốt) bút chì, gôm tay, đồ bấm 
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kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, giấy sao chụp, bút 
xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, sổ tay, cặp học sinh túi đeo vai học sinh, cặp táp, 

phấn viết, phấn để đánh dấu, phấn cho thợ may, tẩy dùng cho bảng viết, hộp đựng đồ viết, 

bút lông để viết hoặc vẽ, giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn phòng phẩm, bìa cứng hoặc 
bìa gỗ, bảng nhỏ học sinh, hộp mực dấu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị máy tính, máy 

tính xách tay, dụng cụ đóng số tự động, pin các loại hồ dán, chất keo để dán, chất kết 

dính cho các loại chất liệu, đồ da, đồ làm bằng da, đồ giả da bao gồm cả ba lô, túi xách, ví 
và vali du lịch, ô (dù), các loại vải và quần áo may sẵn, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây thắt 

lưng (trang phục), hàng tiêu dùng như: kem đánh răng, bàn chải đánh răng, các sản phẩm 
dụng cụ chăm sóc răng miệng, mắt, dụng cụ làm móng, dụng cụ làm tóc, mỹ phẩm, các 

sản phẩm và dụng cụ chăm sóc sắc đẹp; quảng cáo, điều hành kinh doanh bao gồm cả 

dịch vụ nhượng quyền; quản lý kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2018-33789 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.19; 5.3.20; A5.5.22 
(591) Đỏ, xanh cốm, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nhành Hoa Đỏ  (VN) 
68 Nguyễn Phước Chu, phường Hòa 

Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện nhà bếp và phòng tắm như: móc treo bằng kim loại, móc 
treo quần áo bằng kim loại, phễu thoát nước bằng kim loại, giá kệ để ly, chén bát, giá kệ 

để chai và để hộp đựng gia vị, giá treo đồ, giá đỡ (đồ đạc), giá để khăn bông (đồ đạc), giá 

treo quần áo ống đựng đũa, thìa, vòng và thanh treo cho khăn tắm, vật dụng giữ giấy vệ 

sinh như móc inox để cài cuộn giấy vệ sinh, hộp đựng giấy vệ sinh, giá (kệ) giữ xà phòng. 
 

 
(210) 4-2018-33790 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.3.13; 26.1.1; 

A26.11.12; A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm Tuyết Duy  (VN) 
ấp Diêm Điền, xã Điền Hải, huyện Đông 

Hải, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33791 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ nghệ thực phẩm Vikyfood 
Việt Nam  (VN) 
Lô C33/I, đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; mì gói; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột trộn sẵn dùng 
để làm bánh các loại; cà phê. 

 
 

(210) 4-2018-33792 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần bột mì Đại 

Phong  (VN) 
Lô 15A, khu công nghiệp Trà Nóc 1, 
phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì; mì sợi; sản phẩm bột xay làm thực phẩm; bột làm bánh xèo; bột trộn 
sẵn dùng để làm bánh các loại; bột nhão thực phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì, mì sợi, sản phẩm bột xay làm thực phẩm, bột làm bánh xèo, 
bột trộn sẵn dùng để làm bánh các loại, bột nhão thực phẩm, mì ăn liền, phở ăn liền, hủ 
tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2018-33794 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.5.5; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ETINCO  (VN) 
Số 100 đường Giáp Bát, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện; dây dẫn điện; công tắc điện; tụ điện; tủ 
bảng điện.  

 

Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang); đèn sưởi; máy lọc 
nước; tủ đông; thiết bị khử trùng (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị và hệ thống 
thông gió (điều hòa không khí). 
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(210) 4-2018-33795 (220) 01.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(731) XU PINGLI   (CN) 

No. 119, Xitang Village, Jiangdong 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; nước sơn 
móng, nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục dích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ khuyến mại cho người khác; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất 
nhập khẩu.  

 

 
(210) 4-2018-33796 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LOCTEK ERGONOMIC 

TECHNOLOGY CORP.  (CN) 
No. 588, Qihang South Road, Yinzhou 
Economic Development Zone, Zhanqi 
Town, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc khi đứng; bàn viết; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá 
đỡ [đồ đạc]; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-33797 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KABUSHIKI KAISHA POLARIS 

JAPAN (ALSO TRADING AS 
POLARIS JAPAN CO., LTD.)  (JP) 
13-5, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt bao gồm kính áp tròng cùng các bộ phận và phụ kiện của kính 
đeo mắt.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và/hoặc bán lẻ các sản phẩm: kính đeo mắt, kính áp tròng, 
các bộ phận của kính đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt cùng các phụ kiện của kính đeo 
mắt.  
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(210) 4-2018-33798 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA POLARIS 

JAPAN (ALSO TRADING AS 
POLARIS JAPAN CO., LTD.)  (JP) 
13-5, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt bao gồm kính áp tròng cùng các bộ phận và phụ kiện của kính 

đeo mắt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và/hoặc bán lẻ các sản phẩm: kính đeo mắt, kính áp tròng, 
các bộ phận của kính đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt cùng các phụ kiện của kính đeo 
mắt.  

 

 
(210) 4-2018-33799 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KABUSHIKI KAISHA POLARIS 

JAPAN (ALSO TRADING AS 
POLARIS JAPAN CO., LTD.)  (JP) 
13-5, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt bao gồm kính áp tròng cùng các bộ phận và phụ kiện của kính 

đeo mắt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và/hoặc bán lẻ các sản phẩm: kính đeo mắt, kính áp tròng, 
các bộ phận của kính đeo mắt, hộp đựng kính đeo mắt cùng các phụ kiện của kính đeo 
mắt.  

 

 
(210) 4-2018-33800 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 14.1.13; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VN Mobile  (VN) 
P.503, tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 
đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính, ghi sẵn; phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; nền tảng phần mềm máy vi tính, được ghi hoặc có thể tải 
về; chương trình máy vi tính, phần mềm có thể tải xuống được. 
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ, quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi 
lần nhấp chuột; quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tư 
vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công 
chúng; marketing; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; marketing mục tiêu; 
dịch vụ trung gian thương mại. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ; phát triển phần mềm trong khuôn khổ 
xuất bản phần mềm; dịch vụ nền tảng; nền tảng như là dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2018-33801 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V.  

(MX) 
Calle Guillermo Gonz¸lez Camarena No. 
800- Piso 4 Colonia Santa Fe, 
Delegaciãn ¸lvaro Obregãn Ciudad De 
MÐxico, C.P. 01210  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, cụ thể là, rượu tequila (rượu mạnh cất từ một thứ trái cây nhiệt 
đới, chủ yếu ở Mehicô) 

 
 

(210) 4-2018-33805 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A5.1.16 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Kiều Anh  (VN) 
Số 3, ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non.  
 

 
(210) 4-2018-33806 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(591) Nâu vàng nhạt, đỏ, hồng, tím, đen, trắng.
(731) Công ty TNHH TWINS Hải 

Dương Việt Nam  (VN) 
Lô XN 6-1 khu công nghiệp Đại An mở 
rộng, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, thức ăn vỗ béo cho động vật, chất phụ gia cho thức ăn gia súc 
không dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho động vật, chế phẩm của quá trình xử lý 
ngũ cốc cho tiêu dùng động vật, men cho thức ăn động vật.  

 

 
(210) 4-2018-33807 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ   (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mì; chè (trà); cà phê; ca cao; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-33808 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất thực phẩm 
Bùi Văn Ngọ    (VN) 
241 An Dương Vương, khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao. 

 

 
(210) 4-2018-33809 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc LIM HOME  (VN) 
06/06 Phạm Quang ảnh, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng 

công trình; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động, chống trộm; dịch vụ nghề mộc. 
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(210) 4-2018-33811 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; A5.3.13; 7.3.1; 7.5.10; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh cốm, đỏ, vàng cam, tím.
(731) ủy ban nhân dân huyện Phú 

Thiện   (VN) 
Tổ dân phố 4, khu trung tâm hành chính 
huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo được sản xuất từ các giống lúa lh12, om4900, tbr225. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạo được sản xuất từ các giống lúa lh12, om4900, 
tbr225. 

 

 
(210) 4-2018-33812 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 26.15.15; A26.11.12 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy bơm; máy nén khí; đĩa cắt [bộ phận của máy]; vòng bi.  

 
 

(210) 4-2018-33814 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AMPLE ARCHITECTURAL 

HARDWARE SDN. BHD.  (MY) 
Lot 6, Block A, Jalan Perusahaan 4, 
68100 Batu Caves, Selangor D.E. 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện; ổ khóa bằng 

kim loại; cơ cấu đóng cửa [không dùng điện]; then trượt cửa bằng kim loại; thanh thoát 
hiểm cho cửa bằng kim loại (phụ kiện lắp ráp cửa ra vào bằng kim loại); đồ ngũ kim dùng 
trong kiến trúc và phụ kiện cho cửa bằng kim loại cụ thể là phụ kiện lắp ráp cửa ra vào 
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bằng kim loại; đồ ngũ kim dùng trong kiến trúc và phụ kiện cho cửa bằng kim loại cụ thể 
là chi tiết bằng kim loại cho xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-33815 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) AMPLE ARCHITECTURAL 

HARDWARE SDN. BHD.  (MY) 
Lot 6, Block A, Jalan Perusahaan 4, 
68100 Batu Caves, Selangor D.E. 
Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Vòi khóa cho ống và đường ống dẫn; phụ kiện cho ống và đường ống dẫn cụ 

thể là vòng đệm của vòi nước; phụ kiện cho ống và đường ống dẫn cụ thể là miệng vòi 
chống toé nước; vòi cho ống và đường ống dẫn 

 

 
(210) 4-2018-33816 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.1.1; 26.2.7 
(731) KING FLOWER KILN CORP.  (TW) 

1fl., no.68, fuan st., yingge dist., new 
Taipei City 239, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá chịu lửa; đất sét chịu lửa; đất sét nung [vật liệu chịu lửa]; lớp phủ xi măng 

để chống cháy; đất sét làm đồ gốm; ngói, đá lát sàn không bằng kim loại 
 

 
(210) 4-2018-33817 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) JIEYANG GUANGRUN HARDWARE 

IND.CO.,LTD  (CN) 
Yue Shan Industrial Park, Pu Tian, Jie 
Dong, Jieyang, Guangdong, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Con lăn bằng kim loại của cửa trượt; chi tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; xích an 

toàn bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho cửa sổ; khóa bằng 
kim loại, ngoại trừ khóa điện. 
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(210) 4-2018-33818 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh kẹo dẻo Hướng 
Dương  (VN) 
172-174 đường số 64, phường 10, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo sữa.  
 

 
(210) 4-2018-33819 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 

(591) Đỏ, xám, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Ngô Thu Thủy  (VN) 
11 ngách 2/1 phố Vũ Thạnh, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-33820 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SKYMED ASIA 
Việt Nam  (VN) 
529/12B Điện Biên Phủ, phường 3, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển cứu thương; dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng 

không; vận tải hàng không; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động. 

 

Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc y tế; theo dõi các dịch vụ y tế; theo dõi các bệnh nhân; 

dịch vụ y tế từ xa.  
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(210) 4-2018-33821 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 24.13.1; 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SKYMED ASIA 
Việt Nam  (VN) 
529/12B Điện Biên Phủ, phường 3, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển cứu thương; dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng 

không; vận tải hàng không; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động.  

 

Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc y tế; theo dõi các dịch vụ y tế; theo dõi các bệnh nhân; 

dịch vụ y tế từ xa.  
 

 
(210) 4-2018-33822 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SKYMED ASIA 
Việt Nam   (VN) 
529/12B Điện Biên Phủ, phường 3, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế) và thiết 

bị y tế, quần áo, giày dép; xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho 

mục đích y tế) và thiết bị y tế.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm, tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; tư vấn tài chính.    

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển cứu thương; dịch vụ vận chuyển cấp cứu bằng đường hàng 

không; vận tải hàng không; dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch 

vụ hướng dẫn khách du lịch.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; các dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động.  

 

Nhóm 44: Các dịch vụ chăm sóc y tế; theo dõi các dịch vụ y tế; theo dõi các bệnh nhân; 

dịch vụ y tế từ xa.    
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(210) 4-2018-33823 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.7.21; 26.4.3; A26.11.9; 25.5.2 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

nhạt. 

(731) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 

THERMAL SYSTEMS, LTD.   (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 

108-8215 Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điều khiển từ xa cho máy cấp đông dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 11: Thiết bị làm sạch khí đốt; nồi hơi (không phải bộ phận của động cơ hoặc động 

cơ chủ không dùng điện); máy điều hoà không khí dùng cho mục đích công nghiệp; thiết 

bị và máy cấp đông dùng cho mục đích công nghiệp và các phụ kiện của chúng; máy làm 

lạnh dạng đơn lẻ dùng cho mục đích công nghiệp; bơm nhiệt dùng cho mục đích công 

nghiệp; máy làm lạnh dùng cho mục đích công nghiệp; máy cấp đông dùng cho mục đích 

công nghiệp; máy đông-lạnh kết hợp; máy làm mát; hệ thống và thiết bị làm mát; thiết bị 

nhiệt điện gia dụng; thiết bị đun nước bằng khí ga dùng cho mục đích gia dụng. 
 

 
(210) 4-2018-33824 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 

THERMAL SYSTEMS, LTD.   (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 

108-8215 Japan    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điều khiển từ xa cho máy cấp đông dùng cho mục đích công nghiệp.    

 

Nhóm 11: Thiết bị làm sạch khí đốt; nồi hơi (không phải bộ phận của động cơ hoặc động 

cơ chủ không dùng điện); máy điều hoà không khí dùng cho mục đích công nghiệp; thiết 

bị và máy cấp đông dùng cho mục đích công nghiệp và các phụ kiện của chúng; máy làm 

lạnh dạng đơn lẻ dùng cho mục đích công nghiệp; bơm nhiệt dùng cho mục đích công 

nghiệp; máy làm lạnh dùng cho mục đích công nghiệp; máy cấp đông dùng cho mục đích 

công nghiệp; máy đông-lạnh kết hợp; máy làm mát; hệ thống và thiết bị làm mát; thiết bị 

nhiệt điện gia dụng; thiết bị đun nước bằng khí ga dùng cho mục đích gia dụng. 
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(210) 4-2018-33825 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A25.3.3; A5.3.13 
(731) PT. KALDU SARI NABATI 

INDONESIA   (ID) 
Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km 1.6, 
Kp. Andir Rt 01 Rw 13, Desa Cikuya 
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten 
Bandung, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ pho mát; pho mát dạng que; pho mát cắt miếng; pho mát ở dạng 
nước chấm; pho mát dạng phết; thực phẩm ăn nhanh làm từ pho mát; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; sản phẩm từ khoai tây ở 
dạng thực phẩm ăn nhanh, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là thịt; thực 
phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau, rau khô hoặc rau đã tách nước. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy có hương vị pho mát; bánh xốp (bánh quy), bánh kẹo; 
bánh kẹo dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là bánh kẹo; thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo làm từ hoa quả sấy khô (bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là hạt (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh dạng 
thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là quả hạch (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh ngũ 
cốc có hương vị pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô; thanh kẹo; kẹo không dùng cho mục đích 
y tế; bánh quy giòn; bánh quy giòn có chứa pho mai, bánh quy; bánh ngọt, bánh ngọt 
chứa pho mai; bánh bông lan. 

 

 
(210) 4-2018-33826 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PT. KALDU SARI NABATI 

INDONESIA   (ID) 
Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km 1.6, 
Kp. Andir Rt 01 Rw 13, Desa Cikuya 
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten 
Bandung, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ pho mát; pho mát dạng que; pho mát cắt miếng; pho mát ở dạng 
nước chấm; pho mát dạng phết; thực phẩm ăn nhanh làm từ pho mát; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; sản phẩm từ khoai tây ở 
dạng thực phẩm ăn nhanh, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là thịt; thực 
phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau, rau khô hoặc rau đã tách nước. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy có hương vị pho mát; bánh xốp (bánh quy), bánh kẹo; 
bánh kẹo dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là bánh kẹo; thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo làm từ hoa quả sấy khô (bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là hạt (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh dạng 
thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là quả hạch (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh ngũ 
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cốc có hương vị pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô; thanh kẹo; kẹo không dùng cho mục đích 
y tế; bánh quy giòn; bánh quy giòn có chứa pho mai, bánh quy; bánh ngọt, bánh ngọt 
chứa pho mai; bánh bông lan.   

 

(210) 4-2018-33827 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) PT. KALDU SARI NABATI 

INDONESIA   (ID) 
Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km 1.6, 
Kp. Andir Rt 01 Rw 13, Desa Cikuya 
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten 
Bandung, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ pho mát; pho mát dạng que; pho mát cắt miếng; pho mát ở dạng 
nước chấm; pho mát dạng phết; thực phẩm ăn nhanh làm từ pho mát; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; sản phẩm từ khoai tây ở 
dạng thực phẩm ăn nhanh, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là thịt; thực 
phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau, rau khô hoặc rau đã tách nước. 

 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy có hương vị pho mát; bánh xốp (bánh quy), bánh kẹo; 
bánh kẹo dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là bánh kẹo; thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo làm từ hoa quả sấy khô (bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là hạt (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh dạng 
thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là quả hạch (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh ngũ 
cốc có hương vị pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô; thanh kẹo; kẹo không dùng cho mục đích 
y tế; bánh quy giòn; bánh quy giòn có chứa pho mai, bánh quy; bánh ngọt, bánh ngọt 
chứa pho mai; bánh bông lan.   

 

 
(210) 4-2018-33828 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PT. KALDU SARI NABATI 

INDONESIA   (ID) 
Jl. Raya Cicalengka Majalaya Km 1.6, 
Kp. Andir Rt 01 Rw 13, Desa Cikuya 
Kecamatan Cicalengka, Kabupaten 
Bandung, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ pho mát; pho mát dạng que; pho mát cắt miếng; pho mát ở dạng 
nước chấm; pho mát dạng phết; thực phẩm ăn nhanh làm từ pho mát; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; sản phẩm từ khoai tây ở 
dạng thực phẩm ăn nhanh, thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là thịt; thực 
phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là rau, rau khô hoặc rau đã tách nước. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1295 

Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy có hương vị pho mát; bánh xốp (bánh quy), bánh kẹo; 
bánh kẹo dạng thanh; thực phẩm ăn nhanh chứa thành phần chủ yếu là bánh kẹo; thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh kẹo làm từ hoa quả sấy khô (bánh kẹo), thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là hạt (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh dạng 
thanh kẹo có chứa thành phần chủ yếu là quả hạch (bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh ngũ 
cốc có hương vị pho mát; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngô; thanh kẹo; kẹo không dùng cho mục đích 
y tế; bánh quy giòn; bánh quy giòn có chứa pho mai, bánh quy; bánh ngọt, bánh ngọt 
chứa pho mai; bánh bông lan.   

 

 
(210) 4-2018-33829 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GLOBAL ESPRIT INC.   (TW) 

8F, No. 506, Yuen Shan Rd., Chung-Ho 
Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi cho người leo núi; túi cho người cắm trại; túi cho thể thao; túi dùng ở bãi 

biển; khối nén chuyên dùng cho hành lý; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; tay nắm 
dùng để xách túi khi đi mua sắm; túi xách tay; túi dết; ba lô/túi đeo sau lưng; túi đeo sau 
yên xe đạp hoặc xe máy; túi mua hàng; dây đeo vai bằng da thuộc; túi đựng dụng cụ, 
không chứa đồ bên trong; vali du lịch; túi du lịch; ví đựng đồ trang điểm, không chứa đồ 
bên trong; túi có bánh xe để đi mua hàng.  

 

 
(210) 4-2018-33831 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Hàm Uyên  (VN) 

43/8 Nguyễn Văn Tố, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; áo khoác [trang phục]; quần bơi; lớp lót may sẵn [bộ 
phận của quần áo]; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-33832 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất mỹ phẩm 
Linh Kim Phát  (VN) 
276 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; bột giặt; dầu gội đầu; nước rửa chén.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, bột giặt, dầu gội 
đầu, nước rửa chén. 

 

 
(210) 4-2018-33833 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 1.15.5; A3.7.24 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn (không làm bằng giấy); khăn phủ giường, vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép, mũ (nón); tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn trải bàn (không làm bằng giấy), khăn phủ giường, vải, quần áo, 
giầy dép, mũ (nón), tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2018-33834 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, hồng. 
(731) Trung tâm y tế huyện Tam 

Nông  (VN) 
Số 1 đường Đốc Binh Kiều, khóm 4, thị 
trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; khám chữa bệnh; điều trị bệnh nội, ngoại trú; dịch vụ trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; tư vấn trong lĩnh vực y tế. 

 

 
(210) 4-2018-33835 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Trần Văn Hùng   (VN) 

Thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc tóc; nước sơn 
móng; chế phẩm làm sạch.  

 

 
(210) 4-2018-33836 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.6; A3.13.24; 3.13.1 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển Bảo Minh   (VN) 
Thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)  Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; mỹ phẩm; kem dưỡng da (mỹ 
phẩm); sữa rửa mặt; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế, chất khử mùi dùng 
cho cá nhân (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ chứa thuốc; dược phẩm; dược phẩm dạng viên nang 
mềm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống từ thảo dược dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-33837 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 

26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, cam, 

xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở CHIP KIDS 
May Mặc Quần áo  (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2018-33838 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương, xanh 

tím than. 

(540) 

  

(731) Kiều Độ  (VN) 
Thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất; dịch vụ thi công nội ngoại thất công trình, dịch 
vụ xây dựng công trình kiến trúc nội ngoại thất; dịch vụ giám sát xây dựng công trình 
kiến trúc nội ngoại thất; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng cho công trình kiến trúc nội 
ngoại thất.  
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(210) 4-2018-33840 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thời trang Minh Ngọc  (VN) 
436A/92 đường 3 tháng 2, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; dây đeo đồng hồ bằng da; đồ trang sức (ngọc trai, bông tai, vòng cổ, 
vòng đeo tay). 

 

Nhóm 18: Da lô; túi xách tay; túi du lịch; ví (bóp); vali; cặp da.  
 

Nhóm 25: Giày; dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ, trưng bày sản phẩm: ba 
lô, túi xách tay, túi du lịch, ví (bóp), vali, cặp da, dây nịt bằng da, giày, dép, mỹ phẩm, 
đồng hồ đeo tay, trang sức, bông tai, vòng đeo tay, vòng đeo chân, nữ trang thiết kế [đồ 
kim hoàn]; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục 
đích bán hàng); tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại. 

 
 

(210) 4-2018-33841 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.9; 2.3.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cà phê Nhật 

Huy Phát - Chồn Buôn Mê  (VN) 
33/14 đường Liên khu 2-10, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIET 
NAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê sữa; cà phê hòa tan; đồ uống trên 
cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2018-33842 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 4.5.3; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần FRESH SAIGON 

BEAUTY BEVTECH   (VN) 
111 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW VIET 

NAM (PHANLAW VIETNAM JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho y tế); dược phẩm; dược liệu có thành phần từ 
thiên nhiên; cao thảo dược; thuốc đông y; trà thải độc (dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; gạo; lúa mạch nghiền; hạt tiêu.  
 

Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi; đậu tươi; hoa tự nhiên; hạt giống; động vật sống. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước giải khát không chứa cồn; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống được lên men chua (không có cồn); nước uống tinh khiết. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ: thực phẩm chức năng 
(dùng cho y tế), dược phẩm, dược liệu có thành phần từ thiên nhiên, cao thảo dược, thuốc 
đông y, trà thải độc, cà phê, chè, ca cao, hạt tiêu, ớt, gạo, lúa mạch nghiền, bột mì, rong 
biển/tảo biển [gia vị], quả tươi, rau tươi, đậu tươi, hoa tự nhiên, hoa khô, hạt giống, động 
vật sống, nước ép trái cây, nước giải khát không chứa cồn, đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, đồ uống được lên men chua, nước uống tinh khiết; dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 
hàng); tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động thực hiện bởi nhà 
hàng; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu trú ngắn ngày. 

 

 
(210) 4-2018-33843 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.1 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty cổ phần CHILI  (VN) 

54 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm chữ ký điện tử; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; các thiết 
bị điện tử dùng cho việc phân tích chữ và xác minh chữ ký. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế chữ ký email điện tử trực tuyến; thiết kế danh thiếp trực tuyến; 
thiết kế đồ họa nghệ thuật; tạo lập và duy trì trang thông tin điện tử cho người khác. 

 
 

(210) 4-2018-33845 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.8; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

PANCERA  (VN) 
KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch; đất để làm gạch; gạch vuông lát nền (không bằng kim loại) dùng cho 
xây dựng; vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý: gạch, đất để làm gạch, gạch vuông lát nền (không bằng kim 
loại) dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-33846 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gặt hái; máy thu hoạch; máy cắt (băm) rơm rạ; máy cắt 
và thu hoạch cỏ. 

 

 
(210) 4-2018-33847 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt. 

 

 
(210) 4-2018-33848 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy đập; máy tách hạt; máy tuốt quả; máy bóc vỏ. 

 

 
(210) 4-2018-33849 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam   (VN) 
Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; máy xới; máy xới được cơ giới hóa; máy phay. 
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(210) 4-2018-33850 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Học viện nông nghiệp Việt 
Nam  (VN) 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gặt hái; máy thu hoạch; máy gặt và bó; máy gặt đập 

liên hợp.  
 

 
(210) 4-2018-33851 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Học viện nông nghiệp Việt 
Nam    (VN) 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy cày; máy xới; máy xới được cơ giới hoá; máy phay.  

 

 
(210) 4-2018-33852 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOYA NETWORK GAME 

DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., 
LTD.  (CN) 
Room 8, Unit 8, Building D3, R & D 
Building, TCL Science Park, 1001 
Zhongshan Garden Road, Xili Liu Xian 
Cave, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng bá; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức triển lãm nhằm 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-33853 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nguyệt   (VN) 
Chợ Giang Đình, thị trấn Nghi Xuân, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
 

 
(210) 4-2018-33854 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp hữu 

cơ Hiền Thu  (VN) 
Thôn Thành Văn, xã Xuân Thành, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-33855 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Hộ kinh doanh Đậu Thị Lan  

(VN) 
Chợ Giang Đình, thị trấn Nghi Xuân, 
huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắm rươi, mắm cáy, mắm cá cơm, nước mắm.  
 

 
(210) 4-2018-33856 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngọc Đường  (VN) 
Thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu lạc.  
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(210) 4-2018-33857 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A16.1.11; 7.3.11 

(591) Da cam, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Gọi 
Thợ   (VN) 
Số 22 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng và máy tính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, 

phối hợp, kết nối đối tượng sử dụng liên quan đến các loại hình dịch vụ chăm sóc nhà cửa; 

các chương trình chạy trên điện thoại; chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc 

và trao đổi dữ liệu của điện thoại và máy tính văn phòng; trang thiết bị và dụng cụ trắc 

địa, nhiếp ảnh, kiểm tra (giám sát); thiết bị điều hướng cho xe cộ.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch 

vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 

đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc, viễn thông; cung cấp kênh 

viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; 

thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ hộp thư thoại.  
 

 
(210) 4-2018-33858 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A16.1.11; 7.3.11 

(591) Da cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Gọi 
Thợ    (VN) 
Số 22 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng và máy tính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, sửa chữa, 

phối hợp, kết nối đối tượng sử dụng liên quan đến các loại hình dịch vụ chăm sóc nhà cửa; 

các chương trình chạy trên điện thoại; chương trình máy tính để quản lý thông tin liên lạc 

và trao đổi dữ liệu của điện thoại và máy tính văn phòng; trang thiết bị và dụng cụ trắc 

địa, nhiếp ảnh, kiểm tra (giám sát); thiết bị điều hướng cho xe cộ.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; dịch 

vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang máy; lắp 

đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ điện thoại; thông tin về lĩnh vực liên lạc, viễn thông; cung cấp kênh 

viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; 

thông tin liên lạc bằng điện thoại; dịch vụ hộp thư thoại.  
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(210) 4-2018-33859 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Đại Phát  (VN) 
Thôn Triều Tiên, xã Bảo Khê, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; then chốt cửa; then ổ khoá; chìa khoá.  

 

 
(210) 4-2018-33860 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xanh lam sẫm, xanh lam. 
(731) Hồ Quang Hà   (VN) 

Số 78 Phan Đình Giót, tổ dân phố 2, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mỹ phẩm các loại. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: cụ thể là vận tải, vận chuyển quần áo, giày dép và mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-33861 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tình  (VN) 
Khóm 2, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.   

 

 
(210) 4-2018-33862 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tình   (VN) 
Khóm 2, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.   
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(210) 4-2018-33863 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, xám. 
(731) SANDISK LLC  (US) 

951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, 
United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ nhớ cực nhanh để trống (chưa lưu dữ liệu); thiết bị nhớ bán dẫn; bộ nhớ 

điện tử; vi mạch (mạch tích hợp); phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; ổ cứng 
thể rắn; thiết bị bộ nhớ máy tính; bộ điều hợp thẻ cực nhanh; thẻ usb lưu trữ dữ liệu để 
trống (chưa lưu dữ liệu). 

 

 
(210) 4-2018-33864 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) SANDISK LLC    (US) 

951 SanDisk Drive, Milpitas, CA 95035, 
United States of America  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thẻ nhớ cực nhanh để trống (chưa lưu dữ liệu); thiết bị nhớ bán dẫn; bộ nhớ 

điện tử; vi mạch (mạch tích hợp); phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; ổ cứng 
thể rắn; thiết bị bộ nhớ máy tính; bộ điều hợp thẻ cực nhanh; thẻ usb lưu trữ dữ liệu để 
trống (chưa lưu dữ liệu). 

 

 
(210) 4-2018-33865 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 24.9.1; A3.7.24; 3.7.17 
(591) Nâu vàng, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản Hoa Anh Đào  (VN) 
108 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-33866 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.9.24; 26.13.25; 24.17.20; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH nhôm Bình Nam  

(VN) 
Lô đất số CN13.2 khu công nghiệp 
Thuận Thành II, xã An Bình, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; thanh nhôm định hình; vách nhôm dùng trong 
xây dựng; tấm ốp trần nhôm; cửa cuốn bằng nhôm; sắt. 

 
 

(210) 4-2018-33867 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ELECTRONICS TRADEMARK 

HOLDING COMPANY LLC   (US) 
180 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 
11788, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)  Nhóm 09: Thiết bị audio, video và điện tử dùng trong nhà và di động và phụ kiện của chúng. 
 
 

(210) 4-2018-33868 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.  (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman 
Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 
 

(210) 4-2018-33869 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman 
Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 
 

(210) 4-2018-33870 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.  (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 
 

(210) 4-2018-33871 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược, chế phẩm thú y. 
 

 
(210) 4-2018-33872 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 

 
(210) 4-2018-33873 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
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(210) 4-2018-33874 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman Islands

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 

 
(210) 4-2018-33875 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman 
Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 

 
(210) 4-2018-33876 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman 
Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
 

 
(210) 4-2018-33877 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (KY) 
106 Elizabethan Square, PO Box 1162, 
Grand Cayman, KY1-1102, Cayman 
Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; chế phẩm thú y.  
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(210) 4-2018-33878 (220) 01.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Việt 
Hùng  (VN) 
Số 14, tổ 18, phường Trần Phú, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện; dây cáp điện. 
 

 
(210) 4-2018-33879 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Đại Nam  (VN) 
Số 57 Ngô Đức Kế, phường 7, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện 
bởi nhà hàng ăn uống); dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà 
phê.  

 

(210) 4-2018-33880 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 24.13.1; 1.7.6; 1.13.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y dược Tâm Đức 
- Bắc Ninh  (VN) 
Khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, 
thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2018-33882 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A16.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH WIFITECH   (VN) 

BT lô 12 khu đô thị Cầu Bươu, xã Tân 
Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ngắt mạch điện; thiết bị điện dùng cho đảo mạch; thiết bị điện dùng cho 
chuyển mạch; công tắc điện; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công 
nghiệp; thiết bị báo cháy; đèn quang học; ổ cắm.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1310 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ ngắt mạch điện, thiết bị điện 
dùng cho đảo mạch, thiết bị điện dùng cho chuyển mạch, công tắc điện, hệ thống điện 
cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị báo cháy, đèn quang học, ổ 
cắm.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công theo đơn đặt hàng: bộ ngắt mạch điện, thiết bị điện dùng cho 
đảo mạch, thiết bị điện dùng cho chuyển mạch, công tắc điện, hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị báo cháy, đèn quang học, ổ cắm.  

 

 
(210) 4-2018-33883 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.3; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi xám. 
(731) Bùi Thị Xuân Dung   (VN) 

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược.  
 

Nhóm 30: Trà các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: trà thảo dược, trà các loại.  
 

 
(210) 4-2018-33884 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A18.1.9; A26.11.8; 18.1.23 
(591) Đỏ, xanh rêu đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Loan Phát Huy  
(VN) 
Số 116B Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ tùng ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; bảo dưỡng xe cộ; làm sạch xe 
cộ; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; đánh bóng xe cộ.  

 

 
(210) 4-2018-33885 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WU MING FENG   (TW) 

No.228, Bo'ai 4th Road, Zuoying Dist, 
Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc dùng 

để trị trứng táo bón; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 

thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép 

trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 

uống dùng trong thể thao giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-33886 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) WU MING FENG   (TW) 

No.228, Bo'ai 4th Road, Zuoying Dist, 

Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc dùng 

để trị trứng táo bón; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 

thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép 

trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 

uống dùng trong thể thao giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-33887 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 

(591) Trắng, đỏ. 

(731) WU MING FENG   (TW) 

No.228, Bo'ai 4th Road, Zuoying Dist, 

Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc dùng 

để trị trứng táo bón; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 

thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép 

trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 

uống dùng trong thể thao giàu protein. 
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(210) 4-2018-33888 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 26.3.4; 25.5.25 

(591) Đỏ, vàng, đen, hồng. 

(731) WU MING FENG   (TW) 

No.228, Bo'ai 4th Road, Zuoying Dist, 

Kaohsiung City 813, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 

(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Axit amin dùng cho mục đích y tế; bao con nhộng dùng trong y tế; thuốc dùng 

để trị trứng táo bón; chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; 

thực phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước ép 

trái cây; nước quả cô đặc (không có cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ 

uống dùng trong thể thao giàu protein. 
 

 
(210) 4-2018-33889 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Newriver Việt 
Nam  (VN) 
Lô A 18-19 khu dân cư mới, thị trấn Như 

Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 01: Chất xử lý môi trường; chế phẩm để bảo quản hoa; chế phẩm vi sinh (không 

dùng trong ngành y và thú y), chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây; phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-33890 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; 26.3.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
SVA  (VN) 
Số 1, Nguyễn Quý Đức, phường Thanh 

Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, kem chống nắng, kem làm trắng da, sữa rửa mặt, chế phẩm 

collagen dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm vitamin c dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33891 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Rio Gia Bảo  (VN) 
1/9 đường 160, khu phố 3, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần lót trẻ em; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); đồng 
phục. 

 

 
(210) 4-2018-33892 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Austdoor  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Phụ kiện kim loại cho các loại cửa (cửa kính, cửa gỗ, cửa kim loại). 
 

 
(210) 4-2018-33894 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Eratek  (VN) 
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái 
Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)  Nhóm 06: Tấm lợp bằng kim loại; ngói bằng kim loại; chi tiết bằng kim loại cho xây 
dựng, máng xối bằng kim loại cho xây dựng; khung kim loại cho xây dựng; xà rầm bằng 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2018-33895 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 03: Kem đánh răng; chế phẩm đánh răng; kem làm trắng răng; chế phẩm súc miệng 
và súc họng không chứa thuốc; chế phẩm súc miệng không chứa thuốc; gel dùng cho răng 
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(chế phẩm đánh răng không chứa thuốc); gel tẩy trắng răng; gel làm trắng răng, miếng 
cao làm trắng răng. 

 

 
(210) 4-2018-33896 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 2.1.1; A2.1.23 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Đồng  (VN) 
159 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 

thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-33897 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.15; 26.4.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Hớn  (VN) 
ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhiên liệu; dầu diezel, dầu công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-33898 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Đại Lợi  (VN) 
Số 75/3 Lê Lợi, khóm 4, phường 1, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển 

hành khách; tổ chức, điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.  
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(210) 4-2018-33899 (220) 02.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 8.7.5; 1.5.1; 1.17.11; 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh, trắng, nâu, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Phát  (VN)

ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng.  
 
 

(210) 4-2018-33900 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Sơn Ny  (VN) 

ấp Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện 
Trà Cú, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai; nước uống tinh khiết đóng bình.  
 
 

(210) 4-2018-33901 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Song 

Yến  (VN) 
ấp Trà Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu 
Ngang, tỉnh Trà Vinh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường cát; đường phèn; đường thốt nốt.  
 

 
(210) 4-2018-33902 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.10; A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thiệt  

(VN) 
42C Nguyễn Đáng, khóm 8, phường 6, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt; 

trồng răng giả, nha khoa thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2018-33903 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 5.7.17; 26.1.1; 25.1.5 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Gia Thịnh  (VN) 
ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2018-33904 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Gia Thịnh  (VN) 
ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

 
(210) 4-2018-33905 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 1.15.23; 26.4.4 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần HEALTHCARE 
CITY  (VN) 
Tòa nhà PLV số 80-82 Phạm Ngọc 

Thạch, phường 06, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ phòng khám bệnh; dịch vụ làm đẹp spa 

(thẩm mỹ); dịch vụ xét nghiệm y tế; dịch vụ y tế.  
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(210) 4-2018-33906 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.9; 26.4.7; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng LIM  (VN) 
658M/3C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-33907 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33908 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33909 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
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(210) 4-2018-33910 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33911 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33912 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33913 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
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(210) 4-2018-33914 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33915 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33916 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33917 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1320 

(210) 4-2018-33918 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33919 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
Á  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-33920 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33921 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
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(210) 4-2018-33922 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JONUX Châu 
¸  (VN) 
Liền kề 5, « 51, khu đô thị Tân Tây Đô, 
xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn và phụ gia cho sơn. 
 

 
(210) 4-2018-33923 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
kỹ thuật cơ khí Phú Gia Việt  
(VN) 
B8A/24V ấp 2, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm. 
 

 
(210) 4-2018-33924 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Toàn Cầu  (VN)
7A Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính chủ yếu là các chương trình hệ điều hành, quản trị mạng; 

chương trình máy tính ghi sẵn; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được).  
 

 
(210) 4-2018-33925 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASIA DANCE TV  
(VN) 
70C Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc 
thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ 
người mẫu cho các nghệ sĩ; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
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(210) 4-2018-33926 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASIA DANCE TV  
(VN) 
70C Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc 

thi [giáo dục hoặc giải trí], tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ 

người mẫu cho các nghệ sĩ; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
 

 
(210) 4-2018-33928 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A7.1.12; 7.1.6 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản An Lạc  (VN) 
PL02-04, đường Chu Huy Mân, phường 

Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; định 

giá bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 41: Đào tạo về lĩnh vực bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-33931 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xám. 

(731) INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. 

LLC  (AE) 

Al -Wahda Street, Industrial Area No.1, 

P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Các món xúp; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở khoai tây; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây và các loại hạt; khoanh khoai tây rán giòn; khoai tây lát rán giòn; lạc đã 

được bảo quản. 
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(210) 4-2018-33938 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; 26.7.25; 7.1.24; A7.1.11 

(591) Tím hoa cà, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thiên Kê  (VN) 
Số 434, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, gạch ngói, gạch gốm, sứ vệ sinh và sơn nước.  
 

 
(210) 4-2018-33939 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV XNK 
Minh Khang  (VN) 
922C Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-33940 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV XNK 
Minh Khang  (VN) 
922C Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; trang điểm; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tắm hơi.  
 

(210) 4-2018-33942 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH OGATIC   (VN) 
SỐ14B, ngõ 538 đường Láng, phường 

Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-33943 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.3.1; 7.3.2; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Việt Đại Phát  (VN) 
183 đường III, phường Phước Long B, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim 

loại; cửa chớp bằng kim loại. 
 

(210) 4-2018-33944 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xám, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH làm đẹp và đào 
tạo Hương Thành  (VN) 
Gian hàng 19-20B1, tòa R6, khu đô thị 

Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường 

Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

phẫu thuật tạo hình; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2018-33945 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.23; A24.15.7 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dịch vụ ô tô AMG  
(VN) 
Số 59, đường Láng Hạ, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe ôtô con; thân xe cộ; vỏ xe cộ; xe chở khách; xe ô tô thể thao.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe hỏng; làm sạch xe cộ; bảo dưỡng xe cộ; lắp đặt, bảo 

dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  
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(210) 4-2018-33946 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.9.4; A9.7.22; 20.7.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, xanh tím than. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Quang 
Phát  (VN) 
Số 1, ngõ 209, tổ 7, phố Yên Duyên, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy: giảng dạy ngoại ngữ; dịch thuật; hướng dẫn 
nghề nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-33947 (220) 02.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.3.13; 5.3.11; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ, tím, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Bích Phương  (VN) 
B9-03 KP Cảnh viên - S5-2, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn chay; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn 
ăn, đồ thủy tinh; cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-33948 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ GANO Việt Nam  
(VN) 
Số 3, ngách 178/1, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Nấm linh chi tươi; nấm tươi; nấm cục tươi; nấm truyp tươi; rau cỏ tươi; thảo 
mộc tươi.  

 

 
(210) 4-2018-33949 (220) 02.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đỏ đô, cam, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Ngô Xuân Tùng   (VN) 
Thôn Đại Tự, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 21: Bát [bát to]; đũa; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; khay đựng 
bánh; hộp để chia khăn giấy; hộp đựng đồ trang điểm; hộp đựng phấn bỏ túi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bát, đũa, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, 
khay đựng bánh, hộp để chia khăn giấy, hộp đựng đồ trang điểm, hộp đựng phấn bỏ túi; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu: bán bát, đũa, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, dụng cụ nhà 
bếp, khay đựng bánh, hộp để chia khăn giấy, hộp đựng đồ trang điểm, hộp đựng phấn bỏ 
túi qua mạng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-33950 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SHANGHAI HEHUI SAFETY 

PRODUCTS MANUFACTURE CO. 
LTD.  (CN) 
280 Fengjin Road, Xidu, Fengxian 
District, Shanghai CHINA 201401 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng trong môn bóng bầu dục; 

mũ bảo hiểm dùng cho người đi xe gắn máy; mũ bảo hiểm dùng cho môn khúc côn cầu; 
mũ bảo hiểm cho người đi xe máy; mặt nạ bảo vệ cho mũ bảo hiểm; mũ bảo hiểm; mũ 
bảo hiểm dùng trong môn thể thao; mũ bảo hiểm cho người cưỡi ngựa hoặc đua xe đạp; 
mũ bảo hộ; các sản phẩm bảo hộ, cụ thể là mũ trùm mặt phản chiếu gắn liền với mũ bảo 
hiểm; mũ bảo hiểm cho người chơi thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-33952 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 3.7.7; A3.7.24; 26.15.15 
(591) Vàng ánh kim. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tổng hợp én Vàng  
(VN) 
Số 1/10/6, đường Đồng Khởi, KP 3, 
phường Tam Hòa, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn và 

quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; định giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 
cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện.  
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang 
trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2018-33953 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

của Long   (VN) 
Tầng 25 tòa nhà Mipec Tower, số 229 
Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); phần mềm vi tính đã được ghi; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi 
tính; thẻ ghi dữ liệu từ tính; phần mềm (chương trình) máy tính; ổ cứng điện tử.   

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); quảng 
cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn quảng cáo thương hiệu; dịch vụ tư vấn 
quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: các loại thực phẩm chức năng 
(thực phẩm giảm cân, thực phẩm tăng cân, vitamin tổng hợp).   

 
Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp bản tin điện tử bằng thư điện tử; dịch 
vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông và truyền thông đa phương tiện; dịch vụ hộp thư điện tử 
(mail box); dịch vụ phát sóng trực tiếp qua internet (livestream).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); trường đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-33954 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH quản lý tài sản 

của Long   (VN) 
Tầng 25 tòa nhà Mipec Tower, số 229 
Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); phần mềm vi tính đã được ghi; phần mềm thương mại điện tử dùng cho máy vi 
tính; thẻ ghi dữ liệu từ tính; phần mềm (chương trình) máy tính; ổ cứng điện tử.  

 
Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử (cho mục đích bán hàng); quảng 
cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ tư vấn quảng cáo thương hiệu; dịch vụ tư vấn 
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quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: các loại thực phẩm chức năng 
(thực phẩm giảm cân, thực phẩm tăng cân, vitamin tổng hợp).  

 

Nhóm 38: Cung cấp diễn đàn trực tuyến; cung cấp bản tin điện tử bằng thư điện tử; dịch 
vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông và truyền thông đa phương tiện; dịch vụ hộp thư điện tử 
(mail box); dịch vụ phát sóng trực tiếp qua internet (livestream).  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo kỹ năng mềm; dịch vụ đào tạo về thuyết trình trước công 
chúng; dịch vụ đào tạo các chuyên đề: marketing, bán hàng, quản trị doanh nghiệp, phát 
triển cá nhân; tổ chức và điều khiển hội thảo các chuyên đề quản trị kinh doanh, 
marketing; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); trường đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-33955 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Lê Trường Vũ   (VN) 
364/41 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 10: Khẩu trang kháng khuẩn (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-33956 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.7.1; 5.7.27 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-TM-DV đầu tư 
Tài Lộc  (VN) 
109 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà trọ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-33957 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.11; 5.7.1; 5.7.27 (540) 

  

(731) Công ty TNHH S.TIX COFFEE  
(VN) 
257/12 đường Phạm Văn Bạch, phường 
15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống 
cà phê có sữa; hương liệu cà phê.  
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(210) 4-2018-33958 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(731) Phạm Huỳnh Na  (VN) 
14 Hưng Thái 1, Phú Mỹ Hưng, phường 

Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem làm trắng da; kem trị mụn 

(mỹ phẩm); mỹ phẩm để chăm sóc tóc; đồ trang điểm (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-33959 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1; 26.3.4 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Quảng cáo và Nội thất Tổng 
Hợp  (VN) 
Khối Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh lam tôn; tấm ốp tôn 3d (vật liệu tôn). 
 

 
(210) 4-2018-33960 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 19.7.1; 25.1.25 

(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
đô thị thông minh Phát Kiến 
Việt   (VN) 
Số 2 ngách 160/40 đường Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội         

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ cho thuê thiết bị nấu ăn; dịch vụ quán nước giải khát.  
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(210) 4-2018-33961 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.2; 26.3.23; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại và vận tải Việt 
Anh  (VN) 
Số 45, ngõ 173 Tam Trinh, tổ 44, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; cặp đựng giấy tờ: tài liệu; túi xách tay; ví tiền; ví đựng danh thiếp; ba lô.  

 

 
(210) 4-2018-33962 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 2.9.1; 4.5.3; 2.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh 

lá cây, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIDS HOME   (VN) 
Số 7, đường 19, khu phố Mỹ Gia 1, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)  Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dàn dựng buổi biểu diễn; trường mẫu 

giáo; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 

 
(210) 4-2018-33964 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.11; A3.4.24; 25.1.6; 3.4.13 
(591) Xám, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hào Phúc 
Mê K«ng  (VN) 
Số 646/C, tổ 10, ấp Tân Bình, xã Tân 
Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh 
Đồng Tháp        

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); gạo; bánh phồng tôm.  

 

 
(210) 4-2018-33967 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; 3.7.19; A3.7.24 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
dịch vụ đầu tư Đông Hải   (VN) 
107 Phó Đức Chính, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 

 
(210) 4-2018-33969 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
Cosmetics   (VN) 
81 đường số 1, Cityland Center Hills, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-33971 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh nhạt, xám nhạt, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa chất và 
xuất nhập khẩu Thanh Bình  
(VN) 
Tầng 19 toà nhà Thăng Long, số 98 Ngụy
Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-33972 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14; A24.15.11; 

24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sữa Việt Nam Vô 
Địch  (VN) 
P604, tầng 6, tòa nhà 142 Lê Duẩn, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; sữa bột; các chế phẩm dạng bột dùng để chế biến 
đồ uống có sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; các chất thay thế sữa.  

 

Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến dùng cho người; các chất dinh dưỡng dạng thanh được 
làm từ ngũ cốc; đồ ăn nhẹ dạng thanh thuộc nhóm này; đồ uống trên cơ sở ca cao hoặc sô 
cô la.  
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(210) 4-2018-33973 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển trường học 
ECOPARK  (VN) 
Lô 01-74, KĐT thương mại và du lịch 
Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (chuyên 

chở khách du lịch, dịch vụ hướng dẫn viên du lịch, đóng gói hành lý, đặt vé máy bay - tàu 
hỏa - tàu thủy); các dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (dịch vụ giáo dục, giảng dạy); cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí 
trong nhà; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; giáo dục trong trường nội trú; dịch vụ 
viết chữ đẹp; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; khảo thí giáo dục; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); trường mẫu giáo; đào tạo thực hành (thao diễn); 
dịch thuật; sắp xếp và tiến hành hội thảo (đào tạo); tổ chức và điều hành hội thảo (đào tạo, 
tập huấn).  

 

 
(210) 4-2018-33974 (220) 28.09.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 2.9.12; 4.5.21; 26.13.1; 

4.5.3; A25.7.7 
(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH phim Đông A  

(VN) 
Phòng 207, nhà B1 tập thể Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần áo; váy; giày; áo khoác; mũ.  
 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ hướng dẫn khách 
du lịch.  

 
Nhóm 41: Trình diễn sân khấu; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; cho thuê tác phẩm nghệ thuật; viết kịch; dàn dựng buổi biểu diễn.  
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Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  
 

(210) 4-2018-33976 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Cam, xanh nhạt, xanh đậm. 
(731) Đỗ Văn Tuấn   (VN) 

Ngõ 2 Yên Phúc, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý các hoạt động từ thiện như: phát quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ 

tiền chữa bệnh cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ quyên góp quỹ từ thiện; tổ chức quyên góp quỹ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2018-33978 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Trọng Bảo   (VN) 

A2-C131, chung cư 15-17 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ, dịch vụ trưng bày để bán và bán 

ở siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: 
thực phẩm có thể là các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng như nguồn gốc từ thực vật 
và các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được, đã được chế biến dùng làm đồ ăn hoặc để 
bảo quản bao gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt 
nấu đông, cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt, quả tươi, thảo mộc tươi, rau tươi, sữa, 
thực phẩm ăn nhanh có thể là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến 
dùng làm đồ ăn hoặc để bảo quản cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm 
bao gồm thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ 
uống có cồn, bia, rượu, nước giải khát, thức ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, bánh 
mỳ, bột mì, gạo, mì sợi, miến, mì ống, hạt, cá đóng hộp, trái cây đóng hộp, thịt đóng hộp, 
rau đóng hộp, cá thu sốt cà chua (đóng hộp), cá ngừ ngâm dầu thực vật (đóng hộp), mứt 
nhão, kem, sữa bột, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, các sản phẩm sữa, thực phẩm trên cơ sở 
yến mạch, thức ăn đặc sản, xúc xích, thịt giăm bông, thực phẩm và chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em bé bao gồm thực phẩm ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích 
làm sạch, trái cây đông lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh có thể ăn được, thực 
phẩm đông lạnh, rau đông lạnh, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 
không dùng trong y tế, dung dịch lau sàn nhà, nhà tắm, đồ uống không cồn, nước khoáng, 
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nước uống, si-rô cô đặc, nước ép, gia vị, nông sản khô (đậu, bắp, tiêu, mộc nhĩ), bột mỳ, 
mỳ sợi, bún, phở, hủ tiếu, đồ hộp, thực phẩm chay, sữa, sữa chua, dầu ăn, gạo, rau củ, trái 
cây các loại, thịt (heo, bò, gia cầm), trứng gia cầm; mua bán thiết bị điện tử, điện lạnh, 
điện gia dụng cụ thể là điện thoại, tivi, máy vi tính, máy ảnh, tủ lạnh, thiết bị điều hòa 
không khí, máy lọc không khí, máy xay, máy nghiền, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm 
điện, nồi lẩu điện, lò vi sóng, lò nướng, bình đun nước sử dụng điện, quạt điện, bàn là, 
máy lọc nước, thiết bị sưởi nóng; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-33979 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Trọng Bảo  (VN) 

A2-C131, chung cư 15-17 Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ, dịch vụ trưng bày để bán và bán 

ở siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ các sản phẩm sau: 

thực phẩm có thể là các thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng như nguồn gốc từ thực vật 

và các sản phẩm làm vườn khác có thể ăn được, đã được chế biến dùng làm đồ ăn hoặc để 

bảo quản bao gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt 

nấu đông, cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt, quả tươi, thảo mộc tươi, rau tươi, sữa, 

thực phẩm ăn nhanh có thể là các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã chế biến 

dùng làm đồ ăn hoặc để bảo quản cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm 

bao gồm thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ 

uống có cồn, bia, rượu, nước giải khát, thức ăn cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, bánh 

mỳ, bột mì, gạo, mì sợi, miến, mì ống, hạt, cá đóng hộp, trái cây đóng hộp, thịt đóng hộp, 

rau đóng hộp, cá thu sốt cà chua (đóng hộp), cá ngừ ngâm dầu thực vật (đóng hộp), mứt 

nhão, kem, sữa bột, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, các sản phẩm sữa, thực phẩm trên cơ sở 

yến mạch, thức ăn đặc sản, xúc xích, thịt giăm bông, thực phẩm và chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế và thú y, thực phẩm cho em bé bao gồm thực phẩm ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích 

làm sạch, trái cây đông lạnh, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo, đá lạnh có thể ăn được, thực 

phẩm đông lạnh, rau đông lạnh, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và 

không dùng trong y tế, dung dịch lau sàn nhà, nhà tắm, đồ uống không cồn, nước khoáng, 

nước uống, si-rô cô đặc, nước ép, gia vị, nông sản khô (đậu, bắp, tiêu, mộc nhĩ), bột mỳ, 

mỳ sợi, bún, phở, hủ tiếu, đồ hộp, thực phẩm chay, sữa, sữa chua, dầu ăn, gạo, rau củ, trái 

cây các loại, thịt (heo, bò, gia cầm), trứng gia cầm; mua bán thiết bị điện tử, điện lạnh, 

điện gia dụng cụ thể là điện thoại, tivi, máy vi tính, máy ảnh, tủ lạnh, thiết bị điều hòa 

không khí, máy lọc không khí, máy xay, máy nghiền, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm 

điện, nồi lẩu điện, lò vi sóng, lò nướng, bình đun nước sử dụng điện, quạt điện, bàn là, 

máy lọc nước, thiết bị sưởi nóng; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2018-33980 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục 
Archimedes Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngách 105/22 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường trung học 

phổ thông; trung tâm ngoại ngữ; học viện giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-33981 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.15.3; 24.15.21; 

26.5.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Bùi Minh Hiếu  (VN) 

Số nhà 29 ngõ 89 đường Phùng Khoang 
2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-33982 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.15.3; 24.15.21; 

26.5.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Bùi Minh Hiếu   (VN) 

Số nhà 29 ngõ 89 đường Phùng Khoang 
2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-33983 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.15.3; 24.15.21; 

26.5.4 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Bùi Minh Hiếu   (VN) 

Số nhà 29 ngõ 89 đường Phùng Khoang 
2, phường Trung Văn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch. 

 

 
(210) 4-2018-33984 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại hóa mỹ phẩm Mỹ 
Hảo  (VN) 
208 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-33986 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A18.1.9; 18.1.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vihago  (VN) 
Tầng 8, số 185, đường Giảng Võ, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; lập trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; 
lưu trữ dữ liệu điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-33987 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm trang điểm nền; mỹ phẩm trang điểm 

lót; chế phẩm mỹ phẩm trang điểm; nước sơn móng (tay/chân); chế phẩm tẩy sơn móng 

(tay/chân); lông mi giả; móng (tay/chân) giả; dầu làm sạch da mặt; sữa rửa mặt; kem rửa 

mặt; sữa rửa mặt dạng bọt; mỹ phẩm làm sạch da mặt; chế phẩm tẩy trang; nước thơm, 

sữa, kem và dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem và dầu dùng để mát xa mặt và cơ thể; 

tinh chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để làm đẹp; tinh dầu làm đẹp để chăm sóc da; tinh 

chất dạng lỏng đậm đặc (serum) để dưỡng da, không chứa thuốc; chế phẩm làm trắng da; 

chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng thể; mặt nạ làm đẹp; vải hoặc 

khăn giấy có tẩm chất làm sạch da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); khăn giấy có tẩm tinh 

chất dạng lỏng đậm đặc (serum) làm đẹp (mỹ phẩm); mặt nạ giấy làm đẹp có tẩm nước 

thơm dưỡng da; chế phẩm trị mụn không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng, chế phẩm 

mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; muối dùng để 

tắm không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; dầu gội đầu; chế phẩm 

dùng cho việc xử lý tóc (làm tóc), không chứa thuốc; tinh dầu để sử dụng cho cá nhân; 

bông và bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; chế phẩm làm 

thơm không khí; dầu thơm; dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; xà phòng; chế phẩm vệ 

sinh thân thể.  
 

 
(210) 4-2018-33988 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) TRANSURFING CO., LTD.  (KR) 

4f newport bd. 4 jangmun-ro 6-gil 

yongsan-gu, seoul, korea 04393 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Cọ trang điểm; bông phấn trang điểm; đồ dùng tẩy trang; que trộn mỹ phẩm; 

miếng bọt biển dùng để kỳ da; cọ chải lông mi. 
 

 
(210) 4-2018-33989 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Nâu, trắng. 

(731) TRANSURFING CO., LTD.  (KR) 

4f newport bd. 4 jangmun-ro 6-gil 

yongsan-gu, seoul, korea 04393 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 21: Cọ trang điểm; bông phấn trang điểm; đồ dùng tẩy trang; que trộn mỹ phẩm; 

miếng bọt biển dùng để kỳ da; cọ chải lông mi. 
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(210) 4-2018-33990 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.18; A3.4.24 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tích Lũy  (VN)
213/19E Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử bán hàng [hàng điện tử, thiết bị tin học, hàng điện lạnh, 

hàng điện dân dụng, đồ nội thất, mỹ phẩm, dược phẩm, hoá chất, hàng thời trang, hàng 
may mặc, đồ da và giả da, đồ chơi, hàng nông nghiệp và thủy sản, nước giải khát, đồ uống 
có cồn và đồ uống không có cồn]; dịch vụ cung cấp sàn giao dịch thương mại điện tử (cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, xúc tiến thương mại); dịch vụ bán lẻ và bán buôn 
[hàng điện tử, thiết bị tin học, hàng điện lạnh, hàng điện dân dụng, đồ nội thất, mỹ phẩm, 
dược phẩm, hoá chất, hàng thời trang, hàng may mặc, đồ da và giả da, đồ chơi, hàng nông 
nghiệp và thủy sản, nước giải khát, đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn]; dịch vụ 
quảng cáo, khuyến mãi, giảm giá cho mục đích thúc đẩy bán hàng; tối ưu hoá lượng truy 
cập trang web; tối ưu hoá công cụ tìm kiếm nhằm đẩy mạnh bán hàng trên mạng internet. 

 

 
(210) 4-2018-33993 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dori  (VN) 
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; chả cá; đậu phộng (lạc) rang; hải sản (cá, tôm, mực) (không còn 

sống). 
 

Nhóm 30: Tỏi (gia vị), bột tỏi; gia vị có chứa tỏi; giá vị có chứa hành; muối tỏi (hỗn hợp 
từ muối và tỏi cùng các gia vị khác để làm gia vị). 

 

 
(210) 4-2018-34000 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hồ Gia Hưng 

Yên  (VN) 
Đường Bạch Thái Bưởi, phường Lam 
Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải không dệt; vải; lụa (vải); vật liệu chất dẻo dùng để thay thế cho vải; nhung 

(vải).  
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(210) 4-2018-34001 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hồ Gia Hưng 

Yên  (VN) 
Đường Bạch Thái Bưởi, phường Lam 
Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải không dệt; vải; lụa (vải); vật liệu chất dẻo dùng để thay thế cho vải; nhung 
(vải).  

 

 
(210) 4-2018-34002 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hồ Gia Hưng 

Yên   (VN) 
Đường Bạch Thái Bưởi, phường Lam 
Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải không dệt; vải; lụa (vải); vật liệu chất dẻo dùng để thay thế cho vải; nhung 
(vải).  

 

 
(210) 4-2018-34003 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng đồng, đen. 
(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 

Số 152A Lê Lâm, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34006 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.15; A3.9.24 (540) 

  

(731) Phí Thị Mỹ Duyên  (VN) 
25 Lê Hồng Phong, khu phố 3, phường 
Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình 
Phước 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-34007 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 5.7.3; 6.1.2; 

A1.1.10; A7.1.9; A7.1.11; 7.1.19; 26.1.1
(591) Trắng, xám, vàng đồng, đen, nâu. 
(731) Võ Thị Huyền Trang  (VN) 

Số 35/4 Thích Quảng Đức, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ yến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào tinh chế, yến sào 

chế biến; yến sào đã chưng cất và đóng hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (tổ yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào tinh 
chế, yến sào chế biến, yến sào đã chưng cất và đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2018-34008 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.2.1; 3.2.15; A3.2.24 
(731) Hộ kinh doanh Trang Hồ  (VN) 

71 - 73 đường số 17, phường Tân Quy, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống chuyên cung cấp món: gà rán, đồ ăn vặt; quán trà sữa; quán 

ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-34010 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.22; 9.7.1; A9.7.17
(591) Trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phong Cách 
Tuổi Trẻ  (VN) 
1537 tổ 05, ấp Thành Công, xã Thành 
Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1341 

(210) 4-2018-34011 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.5; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AT PHARMA Việt 
Nam  (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm không chứa thuốc, nước xức tóc không chứa 
thuốc.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người; chế phẩm vệ 
sinh dùng cho mục đích y tế; các chế phẩm dược, y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng 
cho mục đích dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

(210) 4-2018-34012 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị Huệ  

(VN) 
Chợ Giang Đình, huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá khô, nước mắm, mắm ruốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán cá khô, nước mắm, mắm ruốc.  
 

 
(210) 4-2018-34013 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.1.5; A5.1.16; 25.1.6; 26.1.2; 

26.11.3 
(591) Cam, cam đậm, cam nhạt, trắng, đỏ, 

vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây 
nhạt, xanh non. 

(731) Trần Xuân Vượng   (VN) 
Thôn Bình Quang, xã Đức Liên, huyện 
Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
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(210) 4-2018-34014 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đình 
Phố   (VN) 
Thị Tứ, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bếp gas.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa bếp gas.  
 

 
(210) 4-2018-34015 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Diễm 
Thùy  (VN) 
Thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu lạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu lạc.  
 

 
(210) 4-2018-34016 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A6.19.9; A5.1.8; 

A5.1.16; 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây, cam nhạt, cam đậm, vàng đất, đỏ, 

đen, nâu. 

(731) Nguyễn Văn Toàn   (VN) 
Thôn 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
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(210) 4-2018-34017 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hợp tác xã Nga Hải  (VN) 

Thôn Hương Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi.  
 
 

(210) 4-2018-34018 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.2; 26.3.23; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xám đậm, trắng ngà. 
(731) 1. Cao Thị Ninh Trang   (VN) 

Thôn Quỳnh Bội, xã Quỳnh Phú, huyện 
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh  

2. Lê Thị Thanh Thúy  (VN) 
Số 18 ngõ 126, phố Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

3. Ngô Thị Hoàn  (VN) 
191B, tổ 58, cụm 7, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo nghiệp vụ kế toán; đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu; đào tạo ngoại 
ngữ; khoá đào tạo từ xa; tổ chức hội thảo; dịch thuật.  

 

 
(210) 4-2018-34020 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng. 
(731) LINE PLUS CORPORATION  (KR) 

(Seohyeon-dong, AK Plaza Bundang 
branch) 11th floor, Hwangsaeul-ro 
360beon-gil 42, Bundang- gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh; nền tảng 
phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được; phần 
mềm ứng dụng máy tính cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; chương trình ứng 
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dụng thông minh cho thiết bị đầu cuối không dây có thể tải xuống để quản lý thông tin cá 
nhân; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy tính cho việc sử 
dụng internet và mạng lưới toàn cầu; phần mềm cho điện thoại di động.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cổng thông tin internet; cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng 
thông tin điện tử, giao tiếp và giao dịch trên internet; cung cấp quyền truy cập vào các 
cổng internet di động; dịch vụ bảng thông báo điện tử cho dịch vụ mạng xã hội, cung cấp 
quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cho dịch vụ thông tin mua sắm; gửi tin nhắn cho dịch vụ 
thông tin mua sắm; dịch vụ bảng thông báo điện tử cho dịch vụ thông tin mua sắm; dịch 
vụ bảng thông báo của các ứng dụng điện thoại thông minh; truyền tải nội dung di động 
qua điện thoại thông minh; cung cấp phòng trò chuyện trực tuyến hoặc dịch vụ bảng 
thông báo; cung cấp bảng tin điện tử để truyền tải thông điệp giữa những người dùng 
trong các lĩnh vực quan tâm trên internet; dịch vụ bảng thông báo điện tử cho phép kết nối 
với nhiều thông tin và ý kiến liên quan đến các chủ đề khác nhau qua internet; cung cấp 
quyền truy cập vào nền tảng và cổng thông tin trên internet.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (asp); tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tư 
vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; phát triển phần mềm máy tính; 
nghiên cứu phần mềm; cung cấp dịch vụ nền tảng [paas] (hay nền tảng như một dịch vụ); 
lưu trữ nền tảng trên internet để phân phối nội dung đa phương tiện; bảo trì trang web, 
quản lý công nghệ thông tin cho các trang web thương mại điện tử; bảo trì phần mềm sử 
dụng trong lĩnh vực thương mại điện tử.   

 

 
(210) 4-2018-34021 (220) 02.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 6.1.2; 26.4.3; 25.1.6; 

26.7.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, cam. 
(731) Nguyễn Hải Hồng  (VN) 

Thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

 
(210) 4-2018-34022 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A3.13.7; 26.11.3 
(731) MR. SUPIT WANNAREE  (TH) 

23/1 Ratchatan Road, Nai Mueang Sub-
district, Mueang Nakhon Phanom 
District, Nakhon Phanom Province, 
48000, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
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(210) 4-2018-34023 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 3.1.14; 3.1.16; 24.9.1 
(731) SEIWA INDUSTRIAL TRADING 

LIMITED  (HK) 
Flat/Rm 2113, 21/F, Landmark North, 
39 Lung Sun Avenue, Sheung Shui, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần trẻ em [đồ lót]; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; quần áo; đồ đi ở chân; khăn 
quàng cổ. 

 

 
(210) 4-2018-34025 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-34026 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) THE COCA-COLA COMPANY  (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)  Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống), thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau và trái cây được bảo quản, phơi khô và nấu chín; thạch cho 
thực phẩm, mứt nhão, mứt quả ướt; trứng, sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn và mỡ ăn được. 

 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; nước khoáng và nước uống có ga (đồ uống); nước có 
hương vị trái cây (đồ uống không cồn); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; 
đồ uống có ga; đồ uống tăng lực và đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-34027 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 74735 03.04.2018 JM 

(731) APPLE INC.  (US) 
One Apple Park Way, Cupertino, 
California 95014, USA 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ treo tường 
hoặc để bàn; đồng hồ; máy ghi thời gian được sử dụng như đồng hồ; đồng hồ bấm giây; 
dây đeo đồng hồ; dây đồng hồ; hộp dùng cho đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường hoặc 
để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; các bộ phận của đồng hồ đeo tay, đồng 
hồ treo tường hoặc để bàn, dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ; đồ trang sức; hợp 
kim của kim loại quý; hộp bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2018-34028 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Philip Morris Brands Sμrl  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuch©tel, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 
điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc 
lá để nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay 
thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử; sản phẩm thuốc lá cho mục 
đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 
nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung 
dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn 
thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt 
tàn, tẩu thuốc lá, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 
 

(210) 4-2018-34031 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17 
(731) Công ty TNHH Nhật Việt  (VN) 

Số 41A Lương Khánh Thiện, phường 
Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo, 
dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: túi xách tay, ba lô, cặp da, vali, quần áo [trang 
phục], dép, dép đi trong nhà, đồ đi ở chân, giày thể thao, thắt lưng.  
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(210) 4-2018-34032 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần VOVOS  (VN) 

119 Hoàng Quốc Việt, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng bán trà sữa.  
 

 
(210) 4-2018-34035 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tư vấn Nam 

Trường Phát   (VN) 
Số 184 Nguyễn Đức Thuận, tổ 17, 
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đội đầu; đồ đi chân [trang phục].  
 

Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống 
trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán bar; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-34036 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.1.5; A1.1.10
(591) Xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, xanh dương, 

xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH MTV nông 

trường dừa Cam Thịnh  (VN) 
Quốc lộ 1A, Thôn Mỹ Thanh, xã Cam 
Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ, chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch không nung.  
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã được bảo quản; nước dừa (dùng để nấu ăn); nước ép rau dùng 
để nấu ăn; sữa dừa; dừa sấy khô; dầu/mỡ động vật, thực vật (ăn được). 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh dừa, nước xốt dừa (gia vị); thạch hoa quả (bánh kẹo). 
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Nhóm 31: Rau củ, quả tươi; cây giống; con giống; quả dừa tươi.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước dừa [đồ uống]; nước quả ép; nước quả cô đặc (không 
có cồn). 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu dừa. 

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, phân bón hữu cơ, chế phẩm phân bón, vật liệu xây dựng 
phi kim loại, gạch không nung, rau, củ, quả đã được bảo quản, nước dừa (dùng để nấu 
ăn), nước ép rau dùng để nấu ăn, sữa dừa, dừa sấy khô, dầu mỡ động vật, thực vật (ăn 
được), bánh kẹo, bánh dừa, nước xốt dừa (gia vị), thạch hoa quả (bánh kẹo), rau củ, quả 
tươi, cây giống, con giống, quả dừa tươi, đồ uống không cồn, nước dừa [đồ uống], nước 
quả ép, nước quả cô đặc (không có cồn), đồ uống có cồn, rượu dừa.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi động vật; trồng cây nông nghiệp; nhân giống và chăm sóc 
cây giống nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-34038 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể phòng 

răng Đức Tỵ   (VN) 
251/8 Trần Ngọc Quế, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ răng giả; hàm răng giả.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa; dịch vụ chỉnh hình răng; dịch vụ cấy ghép răng giả.  
 

 
(210) 4-2018-34039 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

OPC   (VN) 
1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34041 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 19.11.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá, nâu. 
(731) Trần Quốc Gia Lộc   (VN) 

44-46 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Dầu ăn các loại.  
 

(210) 4-2018-34044 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH BEAUTYHOT   (VN)

2/10 đường 68, khu phố 2, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-34045 (220) 02.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Nâu đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NATURAL KING 
Việt Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 477 Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu thơm; tinh dầu. 
 

 
(210) 4-2018-34046 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng. 
(731) Công ty TNHH áo thun 3D  (VN) 

114 đường CN1, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1350 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt); đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2018-34047 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu  (VN) 
Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; gia vị; xốt ăn kèm; bánh ngọt; kẹo mềm.  
 

 
(210) 4-2018-34048 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; 26.1.1; 25.5.25; A3.7.24 
(591) Xanh coban, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH FULL HOUSE Tâm 

Việt  (VN) 
Số 43 đường số 07, khu dân cư Hiệp 
Thành 03, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản 
lý bất động sản; dịch vụ đầu tư vốn phát triển dự án bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động 
sản.  

 

 
(210) 4-2018-34049 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.7 
(591) Xanh lá mạ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đường Đi  (VN) 
Số 322/169E, KP 1, phường Trung Dũng, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: phế liệu, khí công nghiệp, gas, khí gas tự nhiên và khí 
gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu). 
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(210) 4-2018-34050 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
SEEN  (VN) 
Số 1, phố Thanh Lâm, phường Minh 

Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động.  
 

 
(210) 4-2018-34051 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 

A5.3.13 

(591) Đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần sách - thiết 
bị giáo dục và truyền thông 
Hà Nội  (VN) 
Nhà 15G, ngõ 22 Lương Khánh Thiện, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội          

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 28: Bộ trò chơi; thiết bị trò chơi; trò chơi ghép hình; cờ dame; trò chơi; bộ mô hình 

thu nhỏ (đồ chơi).  
 

 
(210) 4-2018-34052 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.5; 26.1.1 

(591) Xanh lam, vàng cam, ghi. 

(731) Bùi Văn Khương  (VN) 
Khu 8, Tân Bình, thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hòa không khí; quạt gió 

[điều hoà không khí]; thiết bị sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị và máy làm lạnh. 
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(210) 4-2018-34061 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH vật tư thương 

mại Hà Lan   (VN) 
Số 6 Ga Phú Thụy, đường 5, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt muỗi; chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc diệt sâu 

bọ; chất diệt khuẩn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: thuốc diệt muỗi, 
chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc diệt sâu bọ, chất diệt khuẩn. 

 

 
(210) 4-2018-34062 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH vật tư thương 

mại Hà Lan   (VN) 
Số 6 Ga Phú Thụy, đường 5, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt muỗi; chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc diệt sâu 

bọ; chất diệt khuẩn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: thuốc diệt muỗi, 
chất diệt động vật có hại, chất diệt côn trùng, thuốc diệt sâu bọ, chất diệt khuẩn.  

 

 
(210) 4-2018-34063 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, vàng, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngọc Thiên Bảo   (VN) 
320/35/6 đường Đất Mới, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (không chứa thuốc); nước giải khát không chứa cồn.  
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(210) 4-2018-34064 (220) 02.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.2 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

Trứng Vàng   (VN) 
89B Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-34070 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngân Trường 
Phát  (VN) 
490A Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-34071 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Huy 
Thịnh   (VN) 
Thửa đất số 450, tờ bản đồ số 32, ấp 5, 
xã Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt macca, hạt hạnh nhân, hạt điều, khô gà lá chanh. 
 

 
(210) 4-2018-34072 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh lá cây, xanh 

da trời, vàng, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn APG   (VN)
Số 415, tổ 1, đường Phúc Diễn, phường 
Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
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(210) 4-2018-34073 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh Mai Anh   (VN) 
Số 68 đường Trần Trung Quang, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình.  
 

 
(210) 4-2018-34074 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 
Nam Xuân Phong  (VN) 
13 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện (dây điện, tủ điện, bóng đèn, cầu dao điện, ổ cắm điện), 
thiết bị làm lạnh, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị cấp thoát nước. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị cấp thoát nước.  

 

 
(210) 4-2018-34075 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thể thao 
Tuyết Nhung  (VN) 
125 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán quần áo thể thao, quần áo tắm, giầy thể thao, gậy gôn, vợt tennis, vợt 
cầu lông, vợt bóng bàn.  

 
 

(210) 4-2018-34076 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 25.1.25; 26.1.1; 25.1.5 
(591) Trắng, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Vũ Thùy Dương  (VN) 
Phòng 1011, Hoàng Thành Tower, 114 
Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm 

có nguồn gốc thảo mộc. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thảo dược; dược phẩm; chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-34077 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 1.15.24; A26.11.12 

(591) Xanh da trời, xám đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ruiton Việt Nam  
(VN) 
Số 6, Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-34078 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ruiton Việt Nam  
(VN) 
Số 6, Cao Triều Phát, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-34080 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.6; 5.7.1; 5.7.27; A5.5.20 

(591) Vàng, cam, xanh lá, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn dịch vụ 
thương mại Thiên An  (VN) 
Số 41 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: quả óc chó, hạt mắc ca - maccadamia, hạt hạch, hạt trà xanh, hạt hạnh 

nhân, táo đỏ, hạt thông, quả hồ đào, hạt nho khô, rau quả đã qua chế biến, giới thiệu sản 

phẩm; khảo sát kinh doanh thương mại; quảng cáo; dịch vụ tái lập kinh doanh; nghiên cứu 

kinh doanh. 
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(210) 4-2018-34081 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ đinh công 
nghiệp Kim Hoàng  (VN) 
168H Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Đinh công nghiệp; đinh bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-34082 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; A2.1.16; 2.5.27; 1.7.6; 

A1.1.10; 1.15.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh da trời, vàng, xanh 

dương đậm, tím. 
(731) Tạ Gia Thụy  (VN) 

2/2C, KP 1, phường Tân Mai, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ga trải giường, khăn phủ giường, nệm, chăn, rèm cửa. 

 

 
(210) 4-2018-34083 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 26.1.1; 4.5.3 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Lê Ngọc Hải  (VN) 
Thôn Trung Thành, xã Yên Lễ, huyện 
Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, ca vát, quần dài, áo sơ mi, váy. 
 

 
(210) 4-2018-34084 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Sức Vina  
(VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; son môi; mặt nạ 
làm đẹp; dầu gội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-34085 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá mạ, xanh biển, xanh chuối. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chung Sức Vina  
(VN) 
Số 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; bộ mỹ phẩm; son môi; mặt nạ 
làm đẹp; dầu gội đầu. 

 

(210) 4-2018-34087 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1 
(591) Hồng, cam. 

(540) 

  

(731) Bành Lệ Doanh  (VN) 
38 Vành Đai, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2018-34088 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 25.1.6; A11.1.19; 25.1.25; 

5.5.19 
(591) Đen, vàng đồng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Văn Nhường  
(VN) 
8 đường N7, lô A7 khu tái định cư Long 
Sơn, phường Long Bình, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-34089 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 25.5.25 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Zona House  (VN) 
354/46B Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-34091 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, cam, tím, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí - 
phát hành phim - rạp chiếu 
phim Ngôi Sao  (VN) 
135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 
 

 
(210) 4-2018-34092 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 4.5.21; 2.9.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí - 
phát hành phim - rạp chiếu 
phim Ngôi Sao  (VN) 
135 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Trường quay phim, sản xuất phim (trừ phim quảng cáo).  
 

 
(210) 4-2018-34094 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Cam, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất phân 
bón Thuận Mùa  (VN) 
Số 986, tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

(210) 4-2018-34095 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và sản xuất phân 
bón Thuận Mùa  (VN) 
Số 986, tổ 44, ấp An Hòa, xã An Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-34098 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) SILVERLAKE SYMMETRI 

(SINGAPORE) PTE LTD  (SG) 
6 Raffles Quay, #18-00, Singapore 
048580 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến máy vi tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy 
tính, mạng máy tính, hệ thống máy tính; lập trình máy tính; thiết kế, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết kế, tạo lập, triển khai và duy trì trang web cho người khác; 
phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi chương trình và dữ 
liệu máy tính [trừ chuyển đổi vật lý]; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống và mạng máy tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-34102 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A15.9.11 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Trường  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 nhà A1, khu văn 
phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex-1, số 
289A Khuất Duy Tiến, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim truyền hình (trừ phim quảng cáo) và phim điện ảnh (trừ phim 
quảng cáo).  

 

 
(210) 4-2018-34103 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần WEGOLF  (VN) 
Số 6 đường Bích Câu, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; phần mềm ứng 
dụng liên quan đến đặt sân golf; phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 41: Tổ chức giải đấu gôn; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi 
thể thao; cho thuê các thiết bị dùng cho sân vận động; tổ chức hội thảo, hội nghị, đào tạo 
thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe [huấn luyện thể hình và sức khỏe].  
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(210) 4-2018-34104 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Huy  (VN) 
Đội 5, thôn Tiền Thôn 2, xã Hoằng Tiến, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; túi du lịch; vật trang 
trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc trong nhà. 

 

Nhóm 24: Khăn tắm; chăn; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường; tấm phủ đồ 
đạc bằng vải; vỏ đệm. 

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; quần áo lót phụ nữ; áo choàng ngoài; áo váy; áo mưa. 
 
 

(210) 4-2018-34106 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; A26.4.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HEVEDA  (VN) 
158/67/25 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2018-34108 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP  (VN) 
Lô MD3, khu công nghiệp Đức Hòa 1 - 
Hạnh Phúc, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2018-34109 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A3.11.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc 

Thú y Trung Ương II  (VN) 
521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Đánh giá và chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo tiêu 
chuẩn trong nước và quốc tế; đánh giá và chứng nhận quy trình sản xuất hoặc quản lý 
theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.  

 

 
(210) 4-2018-34111 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A26.11.8; 7.1.24; A7.1.12; 

26.15.11 
(591) Hồng, xanh lá, da cam, nâu. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ bất động sản 
VINCOMREAL  (VN) 
Số 35 đường số 2, khu dân cư Cityland, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; 
môi giới bất động sản; lập dự án đầu tư vốn xây dựng công trình.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng, công 
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; tư vấn xây dựng; khai thác mỏ, đá ốp lát, đá xây dựng, cát, 
sỏi xây dựng. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; tư vấn thiết kế kiến trúc; thiết kế nội thất công trình.  
 
 

(210) 4-2018-34112 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ DEP 
CONCEPTS  (VN) 
Tầng 23, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2018-34113 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; 1.15.15 
(731) TOAGOSEI CO., LTD.  (JP) 

1-14-1, Nishi-Shinbashi, Minato-Ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 16: Hồ dán và các chất dính khác dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; văn 
phòng phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34115 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, xanh đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ dầu 
Quốc Tế  (VN) 
12/36 đường 339, khu phố 5, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy lọc dầu; máy công cụ; 
máy bơm dầu mỡ.  

 
 

(210) 4-2018-34116 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Âm 
Thanh  (VN) 
1215/1/5 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ ghép nối âm thanh; cáp âm thanh; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; ống 
nói; bộ trộn âm.  

 
 

(210) 4-2018-34117 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Âm 
Thanh  (VN) 
1215/1/5 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: loa, máy thu hình (ti vi), máy tăng âm (ampli), đầu máy đọc đĩa kỹ 
thuật số, ống nói (micro), bộ trộn âm (mixer); khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ 
môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 
doanh nhân cần vốn; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2018-34118 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Số 10 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện (tủ lạnh, lò nướng, máy làm đá, tủ diệt khuẩn).  
 

 
(210) 4-2018-34120 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.2; A5.5.20 

(591) Trắng, hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Thái 
Phương  (VN) 
14/2 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Nước mắm chay (có nguồn gốc từ thực vật), nước tương chay, bột nêm chay, cà 

phê bột, trà sấy khô.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-34122 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.14; 2.9.20 

(591) Cam, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vi Trần 
Feeling Good  (VN) 
16 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận 

Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-34123 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ đô, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần yến sào Tuệ 
Minh  (VN) 
Số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn yến sào.  
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(210) 4-2018-34124 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Nam  (VN)
524 đường Hùng Vương, phường Hùng 
Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân thể; thiết 

bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị rung xoa bóp; giường có kết 
cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2018-34125 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đỏ, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Nam  
(VN) 
524 đường Hùng Vương, phường Hùng 
Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị dùng cho vật lý trị liệu; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân thể; thiết 
bị phục hồi chức năng cơ thể dùng cho mục đích y tế; thiết bị rung xoa bóp; giường có kết 
cấu đặc biệt cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ.  

 

 
(210) 4-2018-34126 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ gia công hợp tác Đất 
Việt Xanh   (VN) 
257/101A ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2018-34128 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.13.10; 1.13.1; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHÂU AN 
PROMOS PRO   (VN) 
64/6-64/8-64/10 đường số 19, khu phố 
19, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; tạp dề [trang phục]; áo vét [quần áo], áo va 
rơi (quần áo); tã lót trẻ sơ sinh [quần áo].  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; thêu; in ốp sét; in trên lụa. 

 

 
(210) 4-2018-34129 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 1.13.1; A1.13.10; A26.11.8 
(591) Trắng, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CHÂU AN 
PROMOS PRO   (VN) 
64/6-64/8-64/10 đường số 19, khu phố 
19, phường Bình Hưng Hòa A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; tạp dề [trang phục]; áo vét [quần áo], áo va 

rơi (quần áo); tã lót trẻ sơ sinh [quần áo].  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; may quần áo; thêu; in ốp sét; in trên lụa.  
 

 
(210) 4-2018-34130 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; A5.7.22; 1.15.15 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH THE KAFFEINE  

(VN) 
29/11/54 Lê Đức Thọ, phường 7, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; bánh ngọt.  

 

 
(210) 4-2018-34131 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; A14.5.2 
(591) Xanh đen; xanh lá cây đậm; vàng đồng, 

trắng. 
(731) Công ty TNHH IDEAS CREATION  

(VN) 
45A, đường 18, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 01: Muối dùng để bảo quản, không dùng cho thực phẩm; muối (dạng thô); muối 

dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 03: Muối để tắm, không dùng cho mục đích y tế; muối để tẩy trắng.  

 

Nhóm 05: Muối dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 11: Thiết bị khử muối. 

 

Nhóm 30: Muối để nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm.  

 

Nhóm 31: Muối dùng cho gia súc. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu phát triển công nghệ 

cao vào ngành muối; dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu 

và phát triển công nghệ nano. 
 

 
(210) 4-2018-34133 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Thành  (VN) 
294 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 6, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy: pistong bạc, trục khuỷu, mạch tổ hợp IC, khối 

xilanh, đầu xilanh (05), piston ring (bạc secmăng), thanh truyền, lá bố nồi, lò xo đầu, lò 

xo nồi, bố 3 càng, cốt cam. 
 

 
(210) 4-2018-34134 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá non, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Hưng Thành   (VN) 
294 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 6, quận 

11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy: piston bạc, trục khuỷu, mạch tổ hợp IC, khối xilanh, 

đầu xilanh (05), piston ring (bạc séc-măng), thanh truyền, lá bố nồi, lò xo đầu, lò xo nồi, 

bố 3 càng, cốt cam. 
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(210) 4-2018-34135 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; A1.1.10; A1.1.5; A6.7.5; A7.1.12; 

7.11.10 
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
bất động sản và xây dựng 
LONGPHUOCLAND.COM  (VN) 
284/3/4 đường Long Thuận, phường 
Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê văn 
phòng; cho thuê căn hộ; cho thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-34136 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

UNIPHARM   (VN) 
Phố Mới, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2018-34137 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại 

UNIPHARM   (VN) 
Phố Mới, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Que thử thai; bao cao su; dụng cụ tránh thai; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-34138 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Lê Hoa  (VN) 
Số nhà 1, ngách 3, ngõ 48, tổ dân phố 4, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước rửa kính; chế phẩm để giặt; chất để tẩy rửa, trừ loại dùng 
trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm sạch; dung dịch cọ 
rửa.  

 

 
(210) 4-2018-34139 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Tổ 4, khu 5, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; các thiết bị ngoại vi và phụ kiện máy vi tính; camera giám sát; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; chuông cửa đàm thoại có hình. 

 

 
(210) 4-2018-34140 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung   (VN) 
Tổ 4, khu 5, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; các thiết bị ngoại vi và phụ kiện máy vi tính; camera giám sát; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; chuông cửa đàm thoại có hình.  

 

 
(210) 4-2018-34141 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A25.7.21 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Tổ 4, khu 5, phường Hồng Hải, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; các thiết bị ngoại vi và phụ kiện máy vi tính; camera giám sát; 
thiết bị đầu cuối có màn hình cảm ứng tương tác; chuông cửa đàm thoại có hình.  

 

 
(210) 4-2018-34142 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

VICEM Bút Sơn  (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 19: Xi măng; phụ gia xi măng; vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xi măng, clanh-ke (clinker), vật liệu xây dựng: 
gạch, đá, cát và các loại phụ gia xi măng, dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ, xe đạp tập 
thể dục, giày thể thao, vợt cầu lông, vợt ten-nít (tennis), tạ nâng.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; hoạt động cho thuê tài chính; hoạt động cấp tín dụng 
khác; tư vấn đầu tư vốn xây dựng dự án.  

 
Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp, khai thác đá vôi, đất sét dùng cho sản xuất xi măng; sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị ô tô và xe có động cơ khác.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội bộ, ven biển và viễn dương; 
bốc xếp hàng hoá cảng biển, cảng sông; dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, vật liệu để tinh chế quặng, luyện và tinh luyện kim loại 
khoáng sản cho người khác.  

 
Nhóm 41: Đào tạo công nghệ sản xuất xi măng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng.  

 

 
(210) 4-2018-34143 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xi măng 

VICEM Bút Sơn  (VN) 
Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; phụ gia xi măng; vật liệu xây dựng: gạch, đá, cát.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: xi măng, clanh-ke (clinker), vật liệu xây dựng: 
gạch, đá, cát và các loại phụ gia xi măng, dụng cụ thể thao: máy tập chạy bộ, xe đạp tập 
thể dục, giày thể thao, vợt cầu lông, vợt ten-nít (tennis), tạ nâng.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; hoạt động cho thuê tài chính; hoạt động cấp tín dụng 
khác; tư vấn đầu tư vốn xây dựng dự án.  

 

Nhóm 37: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp, khai thác đá vôi, đất sét dùng cho sản xuất xi măng; sửa chữa và bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị ô tô và xe có động cơ khác. 

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội bộ, ven biển và viễn dương; 
bốc xếp hàng hóa cảng biển, cảng sông; dịch vụ du lịch.   
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Nhóm 40: Gia công cơ khí, vật liệu để tinh chế quặng, luyện và tinh luyện kim loại 
khoáng sản cho người khác.  

 
Nhóm 41: Đào tạo công nghệ sản xuất xi măng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng.  

 

 
(210) 4-2018-34144 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.11; 3.7.16 
(591) Vàng, đen, tím, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ phân phối TH  (VN) 
252/4M Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm về giấy.  

 

 
(210) 4-2018-34146 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tẩu thuốc lá; bật 

lửa dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2018-34147 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tẩu thuốc lá; bật 

lửa dùng để hút thuốc; diêm.   
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(210) 4-2018-34148 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 
Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tẩu thuốc lá; bật 

lửa dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2018-34149 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Tổng Công ty Công nghiệp Sài 
Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
58-60 Nguyễn Tất Thành, phường 12, 

quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc lá; tẩu thuốc lá; bật 

lửa dùng để hút thuốc; diêm.  
 

 
(210) 4-2018-34150 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
¸ Châu  (VN) 
B26-TT7 khu đô thị mới Văn Quán, Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34151 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

¸ Châu  (VN) 
B26-TT7 khu đô thị mới Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-34152 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

¸ Châu   (VN) 
B26-TT7 khu đô thị mới Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-34153 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

¸ Châu  (VN) 
B26-TT7 khu đô thị mới Văn Quán, Yên 
Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34154 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34155 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44-TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34158 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
địa ốc và đầu tư Bến Thành  
(VN) 
30 đường Bảy Hiền, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)  Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; nghiên cứu thị 
trường; quảng cáo; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; phân tích giá 
cả thị trường; đánh giá kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ trung gian thương 
mại.  
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, địa ốc, cụ thể là: mua bán nhà đất; cho thuê nhà ở, 
văn phòng làm việc; môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; thông tin về xây 
dựng; dịch vụ làm kín công trình; giám sát việc xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây 
dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  

 

 
(210) 4-2018-34159 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A1.3.17 
(591) Vàng, cam, đen, trắng. 
(731) Doanh nghiệp TN Tấn Đức  (VN) 

ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, 
tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức từ vàng; đồ trang sức từ bạc; đồ trang sức từ đá quý; kim loại quý 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; thỏi kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 

 
(210) 4-2018-34160 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thực phẩm và nước 
giải khát Con Gà  (VN) 
609/18 Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán ăn.  
 

 
(210) 4-2018-34163 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 21.1.25; A17.5.25 
(731) MITUTOYO CORPORATION   (JP) 

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, 
Kawasaki, Kanagawa, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; máy và thiết bị nhiếp ảnh; máy và thiết bị quay 
phim; thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm cụ thể là: 
chén nung thử (phòng thí nghiệm), lò nung để sử dụng trong phòng thí nghiệm, máy ly 
tâm dùng trong phòng thí nghiệm, khay thí nghiệm.  
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(210) 4-2018-34164 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WOOK, LEE   (KR) 

1-101, 412, Hakdong-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm (máy tính); ứng dụng điện thoại thông minh (phần mềm); nền tảng 
phần mềm máy tính; phần mềm giáo dục; chương trính máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống được); phần mềm máy tính để sử dụng trong việc cung cấp nhiều quyền truy cập 
của người dùng vào mạng thông tin máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản kỹ thuật số trực tuyến; xuất bản và biên tập ấn phẩm; dịch vụ 
học từ xa trực tuyến (giáo dục); dịch vụ học từ xa (giáo dục); cung cấp các khóa học giáo 
dục thông qua internet; gia sư.  

 
 

(210) 4-2018-34166 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(591) Đen, trắng, vàng, hồng. 
(731) SUNG BIN HWANG  (KR) 

100, Gomo-ro 33-gil, Suseong-gu, 
Daegu, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp qua mạng internet, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ: quần áo; marketing; quảng cáo trực tuyến; quảng cáo; dịch vụ đại lý bán hàng quần áo.  

 
 

(210) 4-2018-34167 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SUNG BIN HWANG  (KR) 

100, Gomo-ro 33-gil, Suseong-gu, 
Daegu, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung tâm mua sắm tổng hợp qua mạng internet, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ: quần áo; marketing; quảng cáo trực tuyến; quảng cáo; dịch vụ đại lý bán hàng quần áo.  

 
 

(210) 4-2018-34168 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Màn hình led; bộ nghe nhìn thực tế ảo; thiết bị lưu trữ dữ liệu (usb) chưa có dữ 

liệu; thẻ nhớ flash chưa có dữ liệu; thiết bị định tuyến mạng; khóa cửa kỹ thuật số; bảng 

hiển thị chỉ dẫn kỹ thuật số; chất bán dẫn; thiết bị sạc pin cho điện thoại di động, máy 

tính bảng và máy tính xách tay; máy chiếu viđêo; thiết bị thu nhận và giải mã tín hiệu 

truyền hình; đồng hồ thông minh; ổ cứng điện tử ssd; điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ 

chuyên dụng cho điện thoại thông minh; loa âm thanh; linh kiện điện tử âm thanh, cụ thể 

là, hệ thống âm thanh vòm; máy tính có thể đeo có đặc tính như đồng hồ thông minh và 

kính đeo mắt thông minh; bộ cảm biến điện; thiết bị điện tử theo dõi sức khỏe có thể đeo 

được; máy ảnh; máy vi tính; màn hình máy vi tính; phần mềm máy vi tính; máy tính 

bảng; tivi; tai nghe trùm qua đầu; máy tính xách tay; điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật 

số; máy quay hình ảnh động; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; camera góc nhìn toàn cảnh 

(hay còn gọi là camera view); giá ba chân cho máy ảnh; giá đỡ máy ảnh; máy quay video 

xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình (camcorders), máy quay hành trình (hay còn gọi là 

actlon cam); pin dùng cho máy ảnh kỹ thuật số và máy quay video xách tay có kèm theo 

bộ phận ghi hình, pin cho máy ảnh/máy ảnh kỹ thuật số; pin, điện; thiết bị sạc pin dùng 

cho máy ảnh/máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải xuống được, 

chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính để xử lý 

hình ảnh kỹ thuật số; phần mềm máy tính để sắp xếp và xem hình ảnh và ảnh chụp kỹ 

thuật số; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; phần mềm máy tính để nâng cao tính năng 

nghe nhìn của các ứng dụng đa phương tiện, cụ thể là, tính năng tích hợp văn bản, âm 

thanh, đồ họa, hình ảnh tĩnh và hình ảnh động. 
 

 
(210) 4-2018-34169 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.11; A25.1.10 

(731) Công ty cổ phần MONDELEZ 
Kinh Đô Việt Nam  (VN) 
Số 26 VSIP, đường số 8, khu công 

nghiệp Việt Nam-Singapore, phường 

Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; 

bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đường, mật ong, mật 

đường; nấm men, bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh có 

thể ăn được; sô-cô-la, bánh kẹo làm từ sô-cô-la; bánh bao; bánh quy dạng mỏng dẹt; ổ 

bánh mỳ nhỏ; bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt mềm; lát mỏng sấy khô [sản phẩm ngũ 

cốc]; bánh quy; bánh quy giòn; bánh quy mạch nha; bánh nướng; bánh gạo; bánh bít cốt; 

senbei [bánh gạo]; bánh tạc; bánh quế; kem lạnh; bánh bao làm từ bột mỳ; bánh hạnh 

nhân; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ 

uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo đường. 
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(210) 4-2018-34170 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.11; A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23
(591) Xanh dương, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Phúc Xanh 

VINA  (VN) 
Lô E5-2, E7-1, KCN Minh Hưng - Hàn 
Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê nhân tạo; cà phê bột; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; trà. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
quán rượu nhỏ. 

 

(210) 4-2018-34171 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) OLIVE SPA CO., LTD  (JP) 

4-22-7 Nishiazabu Minato-ku Tokyo 
106-0031 JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nhà trị liệu sắc đẹp; xoa bóp và xoa bóp trị liệu theo phương pháp 
shiatsu; dịch vụ trị liệu; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; cung cấp nhà tắm; dịch vụ tắm 
hơi; chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu về sắc đẹp; cung cấp thông tin về sắc đẹp; tư vấn 
trong lĩnh vực chăm sóc cơ thể và sắc đẹp; tư vấn về sắc đẹp; tư vấn về sức khỏe; dịch vụ 
thông tin, cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên, và tất cả các dịch vụ nêu trên 
không liên quan đến dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa. 

 

 
(210) 4-2018-34172 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Lưu Văn Thuận   (VN) 

Thôn Xuân An, xã Tịnh Hoà, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi mua hàng; túi du lịch; vali.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách tay, túi mua hàng, túi du lịch, vali.  
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(210) 4-2018-34173 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1 
(591) Hồng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ LA BORE   (VN) 
Số 39 khu biệt thự Ngân Long, đường 
Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 
dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-34174 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Kim 

Ngân   (VN) 
21A, đường 79, ấp Đình, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem thoa mặt; kem dưỡng trắng; dầu gội; sữa tắm; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2018-34175 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.24; 1.15.23; A26.11.12; 25.5.25; 

A8.5.2; A8.5.15 
(591) Đỏ, vàng, cam, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Taca Foods  

(VN) 
X-3.05 Sunrise City - North, số 27 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt tươi sống; thịt đã qua chế biến.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1379 

(210) 4-2018-34176 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Nhã Châu Thư 

Các  (VN) 
246C đường Pasteur, phường 08, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 

 
(210) 4-2018-34177 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH Nhã Châu Thư 

Các  (VN) 
246C đường Pasteur, phường 08, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 
 

(210) 4-2018-34178 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH Nhã Châu Thư 

Các  (VN) 
246C đường Pasteur, phường 08, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 

 
 

(210) 4-2018-34179 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH Nhã Châu Thư 

Các  (VN) 
246C đường Pasteur, phường 08, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. 
 

 
(210) 4-2018-34180 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1; A26.4.5; A26.4.18 

(591) Xanh dương, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật ô tô 
Phạm Gia  (VN) 
216A - 216B Nguyễn Thái Bình, phường 

12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa bảo trì xe ô tô và xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-34181 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Trần Thị Diệu Hiền  (VN) 
232/25 quốc lộ 13, phường 26, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-34182 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.9; 1.13.1; A1.13.15 

(591) Xanh ngọc, đen, vàng. 

(731) Nguyễn Bích Trâm  (VN) 
82 - 84, đường số 5, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem bôi trắng da (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2018-34183 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.13.25 

(591) Hồng, đen. 

(731) Trần Thị Mộng   (VN) 
Số 46, đường 2B, khu phố Long Hòa, 

phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh nậm; bánh bột lọc; bánh ép, bánh kẹo.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu: bánh nậm, bánh bột lọc, 

bánh ép, bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-34184 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.13.1; A1.13.15; A1.1.9 

(591) Xanh ngọc, đen, vàng. 

(731) Nguyễn Bích Trâm  (VN) 
82 - 84, đường số 5, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc sức 

khỏe; trang điểm; trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; tắm hơi. 
 

 
(210) 4-2018-34185 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) WEIFANG WANJIE NEW MATERIAL 

CO., LTD.   (CN) 

Changsong Road, Econmic Development 

Zone, Weifang City, Shandong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm cho lốp xe bơm hơi; lốp cho bánh xe cộ; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi 

[lốp]; mặt gai của lốp dùng để đắp lại lốp xe; lốp xe bơm khí; lốp đặc dùng cho bánh xe 

cộ; lốp ô tô; săm cho lốp xe đạp; lốp máy bay; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe. 
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(210) 4-2018-34186 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-34187 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-34188 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại.  
 

 
(210) 4-2018-34189 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
 

 
(210) 4-2018-34190 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 
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(210) 4-2018-34191 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại.  
 

 
(210) 4-2018-34192 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-34193 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại. 

 

 
(210) 4-2018-34194 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-34195 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  
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(210) 4-2018-34196 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Võ Thanh Tú  (VN) 
139 ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ 
Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (không nhằm mục đích chữa bệnh).  

 

 
(210) 4-2018-34198 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LION PENCIL CO., LTD.  (TW) 

No.186, sec.1, chung-shan rd., banqiao 

dist., new Taipei city 220, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm; chất màu; màu nước sử dụng trong nghệ thuật; sơn 

dầu để sử dụng trong nghệ thuật; mực cho ngành thuộc da. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; văn phòng phẩm; bút chì; bút lông để 
vẽ; bút màu [bút sáp]. 

 

 
(210) 4-2018-34199 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; 3.7.16; A3.7.24 
(731) HSIEH, CHIN PIAO  (TW) 

No.144, Jinyi St., Shalu Dist., Taichung 
City 433, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; tất ngắn cổ; ca vát; quần áo may sẵn; áo nịt len thể 

thao; đồng phục. 
 

 
(210) 4-2018-34200 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.5; A3.7.24 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh lá, xanh lá đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khasa Việt Nam  
(VN) 
Số 29 LK3, khu đấu giá Mậu Lương, 
phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách làm từ vật liệu vải, dạ dùng làm giáo cụ giảng dạy.  
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Nhóm 28: Đồ chơi (dạng sách làm bằng vải, dạ).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sách vải cho bé, giáo cụ học tập, đồ chơi giáo dục.  
 

Nhóm 42: Thiết kế sách vải giáo dục cho trẻ nhỏ chơi hoặc dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy các kỹ năng phù hợp cho trẻ nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-34201 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) PHAIDROS HEALTHCARE PTE LTD  

(SG) 
545 Orchard Road #05-17, 238882 
Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm; chất bổ sung ăn kiêng cho phụ nữ 

mang thai; dược thực phẩm (chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng) được dùng như chất bổ sung ăn 
kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng cho thực phẩm dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh 
dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng. 

 

 
(210) 4-2018-34202 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34203 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-34204 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-34205 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-34206 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34208 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-34209 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh da trời, ghi, hồng, vàng, xanh lá 

cây. 
(731) ACOM CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; cho vay [tài chính]; dịch vụ đổi tiền; dịch 
vụ chuyển tiền; dịch vụ giao dịch tiền tệ, dịch vụ tư vấn giao dịch tiền tệ; định giá bất 
động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ tài chính bất động sản; dịch vụ bảo hiểm bất động 
sản; dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ tư vấn liên quan đến đầu tư; dịch vụ ngân hàng; 
quản lý tài chính ủy thác; dịch vụ tư vấn tài chính ủy thác; dịch vụ đầu tư tài chính ủy 
thác; dịch vụ quản lý tài chính ủy thác; đầu tư vốn; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; chuyển vốn 
thông qua hình thức điện tử; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tư vấn tài 
chính, dịch vụ quản lý tài chính; giao dịch tài chính liên quan đến ngoại hối; tư vấn tài 
chính liên quan đến thanh toán; dịch vụ môi giới tài chính; thuê mua tài chính; môi giới 
bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo biểm; phát hành thẻ tiền mặt và thẻ tín dụng; phát hành 
ngân phiếu (séc) du lịch; cho thuê bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái 
phiếu; dịch vụ thanh toán điện tử liên quan đến tùy chọn thanh toán nhiều lần thông qua 
các thiết bị điện tử đầu cuối vận hành bởi khách hàng được cung cấp trực tuyến từ 
internet; dịch vụ thanh toán tài khoản tự động được cung cấp trực tuyến từ internet; dịch 
vụ tài chính được cung cấp thông qua mạng lưới máy tính; môi giới tài chính được cung 
cấp thông qua mạng lưới máy tính; dịch vụ thanh toán tài chính được cung cấp thông qua 
mạng lưới máy tính; dịch vụ nghiên cứu và thông tin liên quan đến môi giới chứng khoán, 
môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh.  

 

(210) 4-2018-34210 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-34211 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-34212 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-34213 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2018-34214 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2018-34215 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-34216 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-34217 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) KONOTOMO SHUZO CO., LTD.  (JP) 

Hyogo, Asago, Santon-cho, 
Yanasemachi 508, 669-5103, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu sakê; rượu shochu [rượu mạnh được chưng cất của Nhật Bản]; rượu mùi; 

đồ uống hoa quả có cồn; rượu có hương vị chiết xuất từ mận Nhật Bản; rượu gạo. 
 

 
(210) 4-2018-34218 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.1.19; A11.1.25; 

A15.3.9; 26.1.1 
(591) Đen, xám, nâu cam, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Trần Thái Sang  (VN) 
475 Trần Phú, phường 7, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-34219 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.7; 1.15.11 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh gà tiềm ngũ vị 
Nàng Gi  (VN) 
949 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (cửa hàng bán mì, hủ tiếu)  
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(210) 4-2018-34220 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 13.1.6; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, hồng, xanh dương, xanh lá, 

vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, 
tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang [led], vòi phun nước.  
 

 
(210) 4-2018-34221 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Quí 
Long  (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược dùng cho da; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
rượu thuốc.  

 

 
(210) 4-2018-34222 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Quí 
Long   (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược dùng cho da; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
rượu thuốc.  

 
 

(210) 4-2018-34223 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa dược Quí 
Long   (VN) 
44-46 đường số 21A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; chế 
phẩm dược dùng cho da; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
rượu thuốc.  
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(210) 4-2018-34224 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 5.7.3; A11.3.2 
(591) Vàng, vàng đậm, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử viễn thông Sơn Bình 
Tâm  (VN) 
8 đường số 4C, khu phố 5, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

 
(210) 4-2018-34225 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Future Light 

Việt Nam  (VN) 
Số 92, phố Vân Hồ 3, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn led (đèn đi-ốt phát quang); thiết bị điện như: aptomat, ổ cắm; dây điện; 
bảng điện. 

 

Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng). 
 
 

(210) 4-2018-34227 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A25.7.21 
(591) Vàng, trắng. 
(731) TSENG, HSIEN-CHUN  (TW) 

No.262, Shanghai Rd., Taoyuan Dist., 
Taoyuan City 330, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng.  

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước khoáng 
[đồ uống]; nước suối [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống không có 
cồn. 
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(210) 4-2018-34228 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., 

LTD   (KR) 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
(135-919), Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Pin; ắc quy điện; pin ganvanic; ắc quy điện cho xe cộ; pin ướt; pin điện; pin để 
thắp sáng; pin đánh điện; pin thứ cấp; pin axít chì dùng cho xe ô tô và ứng dụng chu kì 
sâu; pin dùng cho xe ô tô; pin sạc lại được; pin sạc lithium-ion.  

 

 
(210) 4-2018-34229 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) SEBANG GLOBAL BATTERY CO., 

LTD  (KR) 
433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
(135-919), Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Pin; ắc quy điện; pin ganvanic; ắc quy điện cho xe cộ; pin ướt; pin điện; pin để 
thắp sáng; pin đánh điện; pin thứ cấp; pin axít chì dùng cho xe ô tô và ứng dụng chu kì 
sâu; pin dùng cho xe ô tô; pin sạc lại được; pin sạc lithium-ion.  

 

 
(210) 4-2018-34232 (220) 03.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20; 5.3.11 
(591) Xanh đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sinh Vũ  (VN) 
Số 38, ngõ 4, phường Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); đồ uống trên cơ sở trà; mật ong; cà phê; nấm men; trà ướp lạnh, trà 
đã đông lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-34233 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Minh Tuấn   (VN) 
Tập thể BVBM, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2018-34234 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 3.9.16; A25.1.10; A5.3.13; 

26.1.1; A5.3.15; 1.15.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh lá. 

cam, đỏ, xanh non, trắng, đen, xanh da 
trời. 

(731) Hợp tác xã Hoàng Hà   (VN) 
Xóm Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Con tôm sống (tôm thẻ chân trắng).  
 

Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

 
(210) 4-2018-34235 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; 25.1.5; A5.3.13; 2.1.13; 2.3.12 
(591) Xanh rêu đậm, xanh rêu, trắng, xanh lá 

mạ, xanh lá mạ nhạt, xanh ngọc bích, 
cam, xanh lá, xanh lá nhạt, đỏ, xám. 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoài 
Luân   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-34237 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 18.1.5; 26.1.2; A26.1.18; 

7.1.1; 8.7.3 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền. 
 

 
(210) 4-2018-34238 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.11; 2.5.2; 8.7.3; A7.1.12; A6.7.5; 

26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá. 
(731) Công ty cổ phần Acecook 

Việt Nam   (VN) 
Lô II-3, đường số 11, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền. 

 

 
(210) 4-2018-34239 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LEADON TOBACCO 

INTERNATIONAL PTE. LTD.  (SG) 
141 Middle Road #06-07 GSM Building 
Singapore 188976 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-34240 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SWITCHLAB INC.  (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; ứng dụng kiến thức khoa học, phương pháp toán học và 
bằng chứng thực nghiệm vào việc thiết kế, cải tiến, xây dựng và điều hành máy móc, kết 
cấu, hệ thống, quá trình và hoạt động; thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu về cơ khí; kiểm tra 
chất lượng; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu dự án kỹ 
thuật; thiết kế kiểu dáng công nghiệp; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tự động hóa 
công nghiệp; tư vấn về công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp; nghiên cứu và 
thiết kế liên quan đến tự động hóa công nghiệp; phân tích thiết kế công nghiệp trong lĩnh 
vực tự động hóa công nghiệp; nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp; thiết kế 
khuôn mẫu; thiết kế linh kiện thụ động liên quan đến bảng mạch in (pcb). 
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(210) 4-2018-34241 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Deep 
Blue Sky  (VN) 
Số 85 Trần Huy Liệu, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc duỗi thẳng tóc; thuốc uốn xoăn tóc; thuốc nhuộm màu tóc; kem dưỡng 
tóc; dầu gội; dầu xả; tinh dầu dưỡng tóc; kem tạo kiểu tóc; nước dưỡng trị rụng tóc 
(không chứa thuốc).  

 

Nhóm 35: Mua bán thuốc duỗi thẳng tóc, thuốc uốn xoăn tóc, thuốc nhuộm màu tóc, kem 
dưỡng tóc, dầu gội, dầu xả, tinh dầu dưỡng tóc, kem tạo kiểu tóc, nước dưỡng trị rụng tóc.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ thẩm 
mỹ; dịch vụ spa.  

 

 
(210) 4-2018-34243 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 

Xanh  (VN) 
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 
sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng, xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-34244 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 

Xanh  (VN) 
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 
sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng, xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-34245 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 

Xanh  (VN) 
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 
sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng, xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 

 

 
(210) 4-2018-34246 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đất 

Xanh  (VN) 
Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 
CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ văn phòng cho thuê chỗ ở [căn hộ]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho 
thuê căn hộ; định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi 
giới bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động 
sản; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng, xây dựng; phá dỡ các 
công trình xây dựng; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2018-34247 (220) 03.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và đầu tư Cao Nguyên Xanh 
Lâm Đồng   (VN) 
Số 14 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường
9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-34249 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.21; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, nâu, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Phương   (VN) 
320 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Chè ngọt các loại được bán tại cửa hàng giải khát như: chè sầu riêng, chè thái, 
chè thập cẩm, chè thạch, chè khúc bạch, chè đỗ.  

 

 
(210) 4-2018-34250 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; A26.11.12; 1.15.5; 26.3.23 
(591) Vàng cam, vàng, xanh lơ, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế Việt Mỹ  (VN) 
Số nhà 59, Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, 
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; nhũ tương bạc [chất nhuộm]; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn lót; sơn phủ.  
 

Nhóm 19: Thạch cao [vật liệu xây dựng]; bột đá đen; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi 
măng amiăng; bột bả; vữa amiăng. 

 

 
(210) 4-2018-34251 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 5.3.4; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ P.SUPPLY   (VN) 
121/4T Trần Bình Trọng, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng nhà hàng khách sạn: két sắt, minibar công cụ, dụng cụ thiết 

bị trong phòng khách sạn (bình đun, máy sấy tóc, bàn ủi, máy hơ tay); công cụ, dụng cụ 

vệ sinh, xe làm vệ sinh.  
 

(210) 4-2018-34252 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lam đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại và xây lắp Kaiyo 
Việt Nam  (VN) 
Khu Cầu Các, xã Quất Lưu, huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp; thiết bị điều hòa không khí cụ thể là: ống dẫn không khí, 

ống dẫn gió, van gió, cửa gió. 
 

 
(210) 4-2018-34253 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.4.2; A1.3.17 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện An 
Hồng Phát  (VN) 
98/26 Đất Mới, phường Bình Trị Đông, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng; mua bán đèn xoắn; mua bán giá đỡ chụp đèn; mua 

bán công tắc điện; mua bán phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; 

mua bán chụp đèn.  
 

 
(210) 4-2018-34254 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH võ đường 
TAEKWONDO Phương Nam   (VN)
Số 425/25/2, tổ 1, ấp 1, xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai      

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giáo 

dục thể chất; giảng dạy.  
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(210) 4-2018-34255 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.7; A2.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HUYEN FASHION  
(VN) 
398 quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh     

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy; hướng 
dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2018-34256 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phụ tùng nội 
thất Việt Kim  (VN) 
67/6B đường 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng không bằng kim loại; mua bán vật liệu xây dựng 
bằng kim loại; mua bán bản lề bằng kim loại; mua bán ốc vít bằng kim loại; mua bán bản 
lề bằng kim loại; mua bán thiết bị nâng.  

 

 
(210) 4-2018-34257 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 2.9.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huyền Bi  (VN) 
60/19 Lâm Văn Bền, phường Tân Kiếng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2018-34258 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần số hóa 
PIXELVN (PIXELVN., JSC)  (VN) 
Phòng 3308, tòa nhà 34T, khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ biên tập băng hình (video); dịch vụ dàn dựng băng hình (video); dịch 
vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; dịch vụ tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch 
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vụ sản xuất phim trừ phim quảng cáo; dịch vụ chụp ảnh; dịch vụ sửa ảnh và in ảnh; dịch 
vụ trường quay. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ số hóa thông tin dữ liệu (bao gồm: chỉnh 
sửa hình ảnh kỹ thuật số, khôi phục và nâng cao chất lượng hình ảnh, diễn họa 2D, diễn 
họa 3D, hoạt hình, phim 3D); dịch vụ chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang 
dạng điện tử; dịch vụ chuyển đổi định dạng dữ liệu máy tính; dịch vụ thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; dịch vụ thiết kể thời trang; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ thiết lập bản vẽ xây 
dựng; dịch vụ thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ thiiết kế công 
nghiệp; dịch vụ thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; dịch 
vụ bản đồ. 

 

 
(210) 4-2018-34259 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu đời sống Xã 
Hội  (VN) 
88 - 90 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản tạp chí; xuất bản tạp chí định kỳ; dịch vụ chế bản tài 
liệu cho việc xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; xuất bản sách và báo điện tử 
trực tuyến, xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-34261 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(591) Tím, trắng. (540) 

  

(731) Trần Thị Phương Anh  (VN) 
Số 82 đường Đạc 3, xã Thọ Xuân, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-34262 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 5.5.16 
(591) Vàng, xanh lá cây, xám, hồng, đỏ, tím, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh  (VN) 
215/5B đường Trần Nguyên Hãn, 
phường Mỹ Long, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dầu gội, tinh dầu, nước hoa, 
thực phẩm chức năng dùng vào mục đích làm đẹp, dụng cụ trang điểm, cọ trang điểm, 
máy xoa bóp (massage), máy rửa mặt, máy hút mụn, quần áo, ví (bóp), giỏ, túi xách, mắt 
kính, phụ kiện làm đẹp.  
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(210) 4-2018-34263 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.1; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Xanh đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Võ Thị Kiều Xuân  (VN) 
Nhà hàng Diệu Hạnh, khu đô thị Sala - 
21 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung 
cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2018-34264 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Quốc tế Hà Nội  (VN) 
Phòng 609, tầng 6 số 1 Đinh Lễ, phường 
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý.  
 

 
(210) 4-2018-34267 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.15; A5.1.16; A5.1.6 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Peaceful Life  
(VN) 
217/2 Núi Thành, phường Hòa Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Dạy yoga.  
 

 
(210) 4-2018-34268 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.24; 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, trắng, đỏ, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hữu cơ Thuận 
Thiên   (VN) 
536/3 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ và trái cây tươi.  
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(210) 4-2018-34269 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 2.9.14; 

A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hữu cơ Thuận 
Thiên     (VN) 
536/3 Nguyễn Thị Đặng, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-34270 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10 
(591) Nâu, ghi. 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan  (VN) 

Số 122 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ phục vụ đồ uống. 
 
 

(210) 4-2018-34271 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Lan   (VN) 

Số 122 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: áo dài, quần áo đồng phục, áo khoác ngoài, váy, áo sơ mi, quần.  
 
 

(210) 4-2018-34272 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Trung tâm Nghiên cứu Sản 

xuất vắc xin và Sinh phẩm y 
tế  (VN) 
Số 135 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34273 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.11.3; A5.3.13; 1.15.15 

(591) Xanh mint, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điều hòa 
Fujiaire Việt Nam   (VN) 
Số 69, Ga Hà Đông, tổ 10, phường Phú 

La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, quạt làm mát.  
 

 
(210) 4-2018-34274 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.11 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Thu Trang  (VN) 
757, Phan Đăng Lưu, Tương Bình Hiệp, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34275 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xám, xanh. 

(731) Công ty TNHH Aden Services  
(VN) 
177 Hai Bà Trưng, phường 06, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; lớp che ngoài, không bằng kim loại, dùng cho 

xây dựng; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không 

bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, nhà tiền chế 

[bộ lắp ghép], không bằng kim loại; cột chống, không bằng kim loại; bìa cứng dùng trong 

xây dựng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; tấm cửa, không bằng kim loại, khung cửa, không 

bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-34276 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Aden Services  

(VN) 
177 Hai Bà Trưng, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; lớp che ngoài, không bằng kim loại, dùng cho 
xây dựng; lớp ốp tường, không bằng kim loại, dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không 
bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, nhà tiền chế 
[bộ lắp ghép], không bằng kim loại; cột chống, không bằng kim loại; bìa cứng dùng trong 
xây dựng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; tấm cửa, không bằng kim loại, khung cửa, không 
bằng kim loại; cửa, không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-34277 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vsozu  (VN) 
Số 01 ngõ 168/2/10 đường Phan Trọng 
Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ làm sạch không khí; may quần áo; lắp ráp vật liệu theo đơn đặt hàng 
[cho người khác]; cho thuê máy dệt kim; tái chế rác và phế thải; gia công nồi hơi. 

 

 
(210) 4-2018-34279 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.1.2; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH Huy Trí Đỉnh  

(VN) 
Lầu 5, tòa nhà ACM Building, 96 Cao 
Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống siêu thị (bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hoá cụ thể là: 
túi xách, gấu bông, trang sức, quần áo); quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; marketing; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các mặt hàng gia dụng: túi xách, gấu 
bông, trang sức, dụng cụ trang điểm, quần áo, tất (vớ), mũ (nón), đồ chơi, đồ điện tử cụ 
thể: tai nghe, cáp usb. 
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(210) 4-2018-34280 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh Tí Chuột  
(VN) 
21 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Hộ kinh doanh lẩu bò Tí 
Chuột  (VN) 
1-3 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 

Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-34281 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.5.2; 7.1.24; 4.5.3; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Tú Văn  (VN) 
543/25 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; 

chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 

tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]. 
 

 
(210) 4-2018-34282 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.10; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phong Thanh   (VN) 
Số 5 ngõ 123 phố Văn Cao, phường Liễu 

Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám sức khỏe: răng, hàm, mặt; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ nhà 

dưỡng bệnh; dịch vụ trợ giúp về y tế.  
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(210) 4-2018-34283 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)  Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế phẩm 
tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 

 

 
(210) 4-2018-34284 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Trang  (VN) 
2C7/9 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu; chế 
phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 

 

 
(210) 4-2018-34285 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Dream 
House  (VN) 
Khu Ao Kho, thôn Song Khê, xã Tam 
Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2018-34286 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.11.3; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh rêu đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Trường Phú  
(VN) 
Lô A2 KCN Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Đầu cốt đồng; thanh cái đồng; dây dẹt đồng; ống đồng thuộc các kích cỡ; dây 
nhôm; vật liệu xây dựng bằng kim loại; kẹp để nối cáp hoặc ống bằng kim loại; ống dẫn 
bằng kim loại của trang bị thông gió và điều hòa không khí; ống dẫn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện các loại: các loại cáp điện, ruột đồng dây và cáp điện, dây điện 
trần, dây điện bọc thuộc các kích cỡ, công tắc điện, bộ chuyển mạch điện, ổ cắm điện, bộ 
nắn điện, mối nối, cầu chì, chấn lưu, hộp cầu dao điện và hộp của bộ chuỵển mạch điện, 
dụng cụ điều chỉnh dòng điện còn dư, rơ le điện, hệ thống chuông báo động, bộ cảm biến 
điện, bộ nối cáp điện và ống dẫn điện của dây cáp điện, bộ ngắt mạch điện, bộ lưu điện, 
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tủ phân phối điện, biến thế điện, cáp truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh, dây và cáp 
điện ngành viễn thông, dây điện đánh lửa tự động, dây điện dùng để nối mạch, cáp đồng 
trục, cáp báo động chống cháy, cáp báo động cháy, dây điện thoại và dây điện tiếp đất, 
cáp âm tần và cáp an toàn, cáp dùng cho tivi, cáp truyền điện ở dạng điện áp cao, trung 
bình và thấp, tắc te. 

 
Nhóm 11: Đèn chiếu sáng dùng cho gia đình; đèn chiếu sáng dùng cho công trình; đèn 
điện, đèn chiếu sáng dùng cho trang trí, đèn chùm treo, giá đèn, chụp đèn, bóng đèn, chao 
đèn, máng đèn; đèn pin bỏ túi; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại 
công tắc, bộ đóng mạch điện, rơle điện, hộp nối đầu dây điện, bảng điều khiển điện, đầu 
nối cáp, kẹp nối cáp, ổn áp điện, biến áp điện, máy điều áp điện, máy báo mất điện, công 
tơ điện, bộ lưu điện, cầu dao tự động, thiết bị chiếu sáng; dịch vụ mua bán thiết bị chiếu 
sáng dùng cho gia đình, thiết bị chiếu sáng dùng cho công trình, thiết bị chiếu sáng dùng 
cho trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-34287 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đen, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, vàng đồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viện nghiên cứu 
Năng lượng Vũ trụ và Đời 
sống  (VN) 
Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 42: Nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết 

kiệm năng lượng; tiến hành nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai 
sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu khoa học. 

 

 
(210) 4-2018-34288 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương đậm, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Sóng 
Nhạc  (VN) 
235 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, máy tăng âm, đầu đọc đĩa kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống nói 
(micro), máy phát hình (tivi), bộ đàm, bộ phát sóng vô tuyến điện, thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 35: Mua bán loa, máy tăng âm, đầu đọc đĩa kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống 
nói (micro), máy phát hình (tivi), bộ đàm, bộ phát sóng vô tuyến điện, thiết bị viễn thông. 
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Nhóm 40: Lắp ráp: loa, máy tăng âm, đầu đọc đĩa kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống 

nói (micro), máy phát hình (tivi), bộ đàm, bộ phát sóng vô tuyến điện, thiết bị viễn thông. 
 

 
(210) 4-2018-34289 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.24; 1.15.23; A7.1.12; 7.1.24; 

A6.7.5 

(591) Đỏ đậm, đỏ nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kiến trúc Biệt 
thự Việt  (VN) 
Số 150/19 đường 26 tháng 3, phường 

Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; sửa 

chữa, lắp đặt các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế 

nhà; thiết kế kiến trúc; thẩm tra thiết kế. 
 

 
(210) 4-2018-34291 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.9; 25.5.25; A26.4.6; A24.7.23 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BM Windows  
(VN) 
Số 236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; ván cốp pha bằng 

kim loại để đổ bê tông; cốp pha nhôm; công trình xây dựng bằng kim loại; khung nhà 

bằng kim loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng thép. 

 

Nhóm 19: Ván cốp pha, không bằng kim loại để đổ bê tông.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng 

cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; quảng cáo ngoài 

trời; quảng cáo trên truyền hình; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, giàn giáo bằng 

kim loại, ván cốp pha bằng kim loại để đổ bê tông, cốp pha nhôm, công trình xây dựng 

bằng kim loại, khung nhà bằng kim loại cho xây dựng, công trình xây dựng bằng thép. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa dàn giáo, cốp pha; cho thuê thiết bị xây dựng; 

tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình. 
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(210) 4-2018-34293 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải Sài 
Gòn  (VN) 
450/28 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải, lưu giữ hàng hóa: vận tải hàng hóa, bưu chính, chuyển phát, kho bãi và 
lưu giữ hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2018-34296 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Tòa nhà Viettel, tháp A2, tầng 13, lô 01, 
285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da, ví da, vali, ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục), bít tất; đồ đi chân (trang phục); mũ 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quần, áo. 
 

 
(210) 4-2018-34297 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Tòa nhà Viettel, tháp A2, tầng 13, lô 01, 
285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da, ví da, vali, ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục), bít tất; đồ đi chân (trang phục); mũ 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quần, áo. 
 

 
(210) 4-2018-34298 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Tòa nhà Viettel, tháp A2, tầng 13, lô 01, 
285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da, ví da; vali; ba lô.  
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Nhóm 25: Quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục), bít tất; đồ đi chân (trang phục); mũ 
(trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quần, áo. 

 

 
(210) 4-2018-34299 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Tòa nhà Viettel, tháp A2, tầng 13, lô 01, 
285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là túi da, ví da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục), bít tất; đồ đi chân (trang phục); mũ 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu: quần, áo. 
 

 
(210) 4-2018-34300 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH CorÌle V.  (VN) 
Tòa nhà Viettel, tháp A2, tầng 13, lô 01, 
285 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm thời trang bằng da và giả da cụ thể là: túi da; ví da; vali; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang, thắt lưng (trang phục); bít tất; đồ đi chân (trang phục), mũ 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu quần, áo.  
 

 
(210) 4-2018-34302 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.2.7 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 
(731) Công ty TNHH Hùng Phố  (VN) 

639 Tôn Đản, phường Hòa Phát, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 20: Bàn ghế. 
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(210) 4-2018-34303 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.1; 4.5.21; 5.9.14 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại, sản 
xuất và xuất nhập khẩu 
Khánh Linh  (VN) 
Số 5, khu phố Tân Lập, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-34304 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại, sản 
xuất và xuất nhập khẩu 
Khánh Linh  (VN) 
Số 5, khu phố Tân Lập, phường Đình 
Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-34305 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.12; 9.7.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Thanh  (VN) 
Thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện ứng 
Hoà, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-34306 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, trắng, cam.

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh PHI LONG TEA  
(VN) 
Số 04 Hàng Đồng, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2018-34309 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH LABIDO ánh 
Dương  (VN) 
Số 18 ngách 82 ngõ 466 Ngô Gia Tự, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước tẩy bồn cầu; nước lau sàn; nước rửa bát; nước lau 
kính.  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước giặt, nước xả vải, nước tẩy bồn cầu, nước lau sàn, nước rửa bát, 
nước lau kính.  

 

 
(210) 4-2018-34310 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh  (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34311 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh   (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34312 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh   (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-34313 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh   (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34314 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt, da cam. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Phú Thịnh   (VN) 
Số 10, ngõ 76, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34315 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.1.3; 4.2.20; A3.7.24; 3.7.16; 4.3.1 
(731) Trần Thị Dung  (VN) 

Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; đĩa xích cho xe cộ 
(nhông xe); vòng bi cho xe cộ; đèn cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; còi cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2018-34316 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; A25.7.5; 26.5.1 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nha Khoa 
SIMPLINE  (VN) 
147A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng (nha khoa).  
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(210) 4-2018-34317 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) FUTURE SEAFOOD, LLC.   (US) 

18324 Ridgefield Rd NW, Shoreline, 
WA 98177-3224, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản, không còn sống.  
 

Nhóm 35: Đại lý phân phối và bán buôn hải sản tươi sống và hải sản đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-34318 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, hồng trắng nhạt, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh bất động sản The One  
(VN) 
382 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý bất động sản, cho 
thuê bất động sản, mua bán bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-34319 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.3; A24.15.11; 

24.15.21; 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Công Bảo Hà  (VN) 
Khu đô thị Phước Lý, tổ 125, phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng các công trình dân dụng, nhà ở, khu chưng cư và khu đô 
thị, thi công nội - ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2018-34322 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Vũ Minh Hoàng  (VN) 
Số 29 Lương Thế Vinh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 18: Đồ da: cặp sách, va li, túi, ví, balô. 
 

 
(210) 4-2018-34323 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng. 
(731) Vũ Quang Thuận  (VN) 

Thôn Đồng Hen, xã Vũ Linh, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái (VN)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-34325 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH ĐTTM Nam 

Thành Phát  (VN) 
Số: 17B11 Trần Bình Trọng, phường 
Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-34327 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và sản xuất nội 
thất Gia Hưng   (VN) 
Số 01, lô 5B, khu đô thị Trung Yên, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng inox (bàn inox, kệ inox, giá 

để đồ bằng inox) và nồi, xoong, chảo, máy xay thịt, máy rửa chén, ấm nước, bình nước và 
thiết bị của chúng.   
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(210) 4-2018-34329 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 

26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh da trời đậm, xanh lá 

mạ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị và dịch 
vụ hỗ trợ VIP  (VN) 
Số 10A, ngách 97/29, đường Đình Thôn, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 41: Giáo dục. 
 
 

(210) 4-2018-34330 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Minh Vương   (VN) 
P2204-CT6A CC và TM Bemes, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; thắt lưng; mũ. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, phân phối các sản phẩm: đồ da, cặp sách, va li, túi, ví, ba 
lô, quần áo, giầy dép, thắt lưng, mũ.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công làm theo đơn đặt hàng các sản phẩm 
về đồ da. 

 
 

(210) 4-2018-34331 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 1.15.19; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá 
Phong   (VN) 
Tầng 6, số 48 Ngô Thì Nhậm, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Nước đá tinh khiết.  
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình (không dùng 
cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-34332 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Viện sắc đẹp 
Hàn Quốc  (VN) 
Số 19 ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dành cho con người).  

 

 
(210) 4-2018-34333 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh da trời, lam, hồng, vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Nhím  (VN) 
P502, số 48 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán nước giải khát; nhà hàng ăn uống; quán ăn 

tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-34334 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tiến Việt Phát  (VN) 
Phòng 203, tầng 2, khu nhà 4 tầng, số 97 
Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm trên cơ sở cá; thịt; xúc xích; rau, củ, đóng hộp; trái cây, đóng hộp; 

sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hóa phẩm (nước giặt, 
dầu gội, dầu xả, nước rửa bát, nước rửa tay, nước lau sàn, chất tẩy rửa), quần áo, giầy dép, 
vali, túi xách, ví, cà vạt, mũ nón, phụ kiện thời trang, kính mắt, đồng hồ, đồ trang sức, 
chăn ga gối đệm, rèm cửa, thảm yoga, phụ kiện may mặc, dụng cụ thể thao, đồ uống 
(rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước lọc, nước ép trái cây), bánh kẹo, bỉm, sữa, cà 
phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, gạo, đồ gia vị, trái cây, rau củ quả tươi, hoa tươi, cây 
giống, thịt, cá, thủy hải sản, gia cầm (còn sống và không còn sống), thực phẩm đã qua chế 
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biến (patê, ruốc thịt, chả, jambon, thịt xông khói, xúc xích); dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; quảng cáo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-34335 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Bridgestone 

Việt Nam   (VN) 
Số 20 Nguyễn Xiển, phường Thanh Xuân 
Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy điện; xe đạp điện và phụ tùng của chúng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe máy, xe máy điện, xe đạp điện, tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, 
nồi cơm điện, bếp điện, bếp nướng, xoong chảo, lò vi sóng. 

 

 
(210) 4-2018-34336 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Vũ Minh Hoàng   (VN) 
Số 29 Lương Thế Vinh, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Đồ da; cặp xách, va li, túi, ví, balô.  

 

 
(210) 4-2018-34337 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-34338 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-34339 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)  (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-34340 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)   (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-34341 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)   (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 
Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-34342 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định 
(BIDIPHAR)   (VN) 
Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-34343 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A25.7.21 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bê Tông 
Đường Thủy  (VN) 
29F5 đường DD9, phường Tân Hưng 

Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-34344 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.15.15; 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh tím than, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hanel 
Mirolin   (VN) 
P1201 - 2, tầng 12 Keangnam Hanoi 

Landmark 72, khu E6, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch ốp lát; ngói.  

 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng bằng gốm, sành, sứ 

dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; đồ trang trí bằng gốm sứ. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ, sen vòi, bồn tắm, gạch ốp lát, gạch 

men, ngói, đồ gốm sứ dùng cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng bằng gốm, sành, sứ 

dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp, đồ trang trí bằng gốm sứ.  
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(210) 4-2018-34346 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; 26.4.4 (540) 

  

(731) Phạm Hồng Nguyên   (VN) 
P3103A, chung cư Mulberry Lane, khu 
đô thị mới Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)  Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện); chìa khóa; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm 
cửa bằng kim loại; cái chặn cửa bằng kim loại.  

 

Nhóm 09: Khóa điện; khóa cửa điện tử; khóa từ; khóa vân tay; chuông cửa có màn hình; 
màn hình cảm ứng dùng để điều khiển cửa.  

 

 
(210) 4-2018-34347 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, đỏ, tím đậm, tím nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Healthcare Phạm Gia   (VN) 
Số 7, ngách 11/17, phố Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây).  
 

Nhóm 30: Trà (được chiết xuất từ nghệ tây); đồ uống trên cơ sở trà; nghệ tây (gia vị).  
 

Nhóm 32: Đồ uống giải khát không chứa cồn. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm chiết xuất từ nghệ tây, mặt nạ làm đẹp, kem mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng (chiết xuất từ nghệ tây), trà (được chiết xuất từ nghệ tây), đồ 
uống trên cơ sở trà, nghệ tây (gia vị), đồ uống giải khát không chứa cồn.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa. 
 

 
(210) 4-2018-34348 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Đoàn Việt Nhất  (VN) 

419 Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp (dùng điện); quạt điện dùng cho cá nhân; quạt hút không 
khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]; nắp chụp của thiết bị thông gió 
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(bộ phận của thiết bị thông gió); quạt hút dọc trục (quạt hút theo trục); quạt hơi nước; 
quạt phun sương; quạt ly tâm; quạt trần; quạt trần trang trí. 

 

 
(210) 4-2018-34349 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Cam, tím, tím nhạt, trắng, vàng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, block A, tòa nhà Viettel, 285 
Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; môi giới quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo và/hoặc 
kinh doanh; mua bán phần cứng, phần mềm và các linh kiện, thiết bị dùng cho máy tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhãn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); dịch vụ chia sẻ tài nguyên trên internet; cung cấp dịch vụ khai thác nội 
dung số trên internet; khai thác dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ truyền 
video theo yêu cầu qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền thông không dây và 
internet. 
 

Nhóm 41: Cung cấp nội dung giải trí và/hoặc giáo dục đa truyền thông trên mạng máy 
tính và trên truyền hình; sản xuất các chương trình video âm nhạc phát trên mạng máy 
tính và trên truyền hình; cung cấp các tạp chí và bản tin trực tuyến và ngoại tuyến (ấn 
phẩm) trong lĩnh vực tin tức, giáo dục, thời tiết, thể thao, du lịch, các sự kiện hiện tại, 
thông tin tra cứu, thông tin việc làm, máy tính, công nghệ, mua sắm, đấu giá, phim ảnh, 
nhạc kịch, âm nhạc, sức khỏe, khoa học và tài chính; dịch vụ giải trí trên mạng máy tính 
và trên truyền hình; cung cấp các chương trình biểu diễn âm nhạc, video âm nhạc, phim 
ngắn, các buổi phỏng vấn nổi tiếng, chương trình nói chuyện, các chương trình truyền 
hình được duyệt trước, ảnh và các chương trình giải trí đa truyền thông khác thông qua 
các đường kết nối trực tuyến trên trang web; cung cấp âm nhạc được ghi lại không tải 
được; thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các bài bình luận và bài báo về âm nhạc, tất cả 
được truyền trên mạng máy tính; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo) và sản xuất chương 
trình biểu diễn; sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp chương trình 
truyền hình (không tải xuống được) thông qua dịch vụ video theo yêu cầu; tổ chức sự 
kiện/triển lãm nhằm mục đích giải trí, giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-34350 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Nâu, trắng. 
(731) TRANSURFING CO., LTD.  (KR) 

4f newport bd. 4 jangmun-ro 6-gil 

yongsan-gu, seoul, korea 04393 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; giấy tẩm chế phẩm tẩy trang; chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà 
phòng vệ sinh dạng bánh; hương liệu cho thực phẩm (tinh dầu). 

 

 
(210) 4-2018-34351 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(731) ACHILLES CORPORATION  (JP) 

21-1, Kita-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-
Ku, Tokyo, JAPAN 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu. 

 

 
(210) 4-2018-34352 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Bồ Câu Ngọc 
Điền  (VN) 
24 ấp 3A, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại thịt và các sản phẩm từ thịt đã qua chế biến, bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại thịt sống và các loại động vật sống.  
 

 
(210) 4-2018-34353 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6; 1.15.23 
(591) Cam, đen, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH năng lượng 
NOVA   (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến tần, máy biến đổi năng lượng mặt trời, tủ điều khiển cho hệ thống 

chuyển đổi năng lượng, hệ thống đo lường quan trắc khí tượng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình năng lượng tái tạo và mới; dịch vụ tư vấn, thi 
công xây lắp hệ thống điều khiển công trình dân dụng và công nghiệp) hệ thống giám sát 
năng lượng; triển khai, lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì hệ thống điện sử dụng năng lượng tái 
tạo.  
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Nhóm 42: Cung cấp các giải pháp năng lượng mới, giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng 
lượng tái sinh; cung cấp giải pháp tự động hóa chơ công trình dân dụng và công nghiệp; 
dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực năng lượng.  

 

 
(210) 4-2018-34354 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25; A15.9.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Phúc 
Anh   (VN) 
Số 152 - 154 đường Trần Duy Hưng, tổ 
12, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy tính (bao gồm 
màn hình và cây máy tính); máy tính xách tay; phần mềm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy chấm công, thiết bị hội nghị trực tuyến, thiết bị nhà thông minh, 
thiết bị trò chơi, camera quan sát, camera phòng cháy, camera chống trộm, điện thoại, 
máy tính bảng, máy in, máy vi tính, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng của máy vi tính, 
phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, máy tính xách tay, thiết bị mạng viễn 
thông, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, quạt hơi nước, lò vi sóng, thiết bị điều khiển, 
thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị nghe nhìn; thông tin về thương mại; hãng thông tin thương 
mại; dịch vụ quảng cáo giới thiệu sản phẩm.   

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành: máy tính, thiết bị văn phòng, 
thiết bị chống trộm, thiết bị điện, điện thoại. 

 

Nhóm 40: Sản xuất máy vi tính, thiết bị văn phòng, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần 
cứng máy vi tính, máy tính xách tay theo yêu cầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cho thuê: phần cứng máy tính, phần mềm máy tính; 
lập chương trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-34355 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25; A15.9.11 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Phúc 
Anh  (VN) 
Số 152 - 154 đường Trần Duy Hưng, tổ 
12, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần cứng máy tính (bao gồm 
màn hình và cây máy tính); máy tính xách tay; phần mềm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu.   

 

Nhóm 35: Mua bán: máy chấm công, thiết bị hội nghị trực tuyến, thiết bị nhà thông minh, 
thiết bị trò chơi, camera quan sát, camera phòng cháy, camera chống trộm, điện thoại, 
máy tính bảng, máy in, máy vi tính, thiết bị văn phòng, thiết bị mạng của máy vi tính, 
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phần cứng máy vi tính, phần mềm máy vi tính, máy tính xách tay, thiết bị mạng viễn 
thông, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, quạt hơi nước, lò vi sóng, thiết bị điều khiển, 
thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị nghe nhìn; thông tin về thương mại; hãng thông tin thương 
mại; dịch vụ quảng cáo giới thiệu sản phẩm.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành: máy tính, thiết bị văn phòng, 
thiết bị chống trộm, thiết bị điện, điện thoại. 

 

Nhóm 40: Sản xuất máy vi tính, thiết bị văn phòng, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần 
cứng máy vi tính, máy tính xách tay theo yêu cầu.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế, cho thuê: phần cứng máy tính, phần mềm máy tính; 
lập chương trình máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-34356 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.18 (540) 

  

(731) Thạch Vũ Minh   (VN) 
P111C4 tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-34359 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây và cáp điện Đại Thanh  
(VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; cuộn dây điện; dây điện; dây cáp điện; cáp điện; vỏ bọc 
ngoài nhận dạng cho dây điện. 

 

 
(210) 4-2018-34360 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dây và cáp điện Đại Thanh  
(VN) 
Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; cuộn dây điện; dây điện; dây cáp điện; cáp điện; vỏ bọc 
ngoài nhận dạng cho dây điện. 

 

 
(210) 4-2018-34362 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Khang  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo được cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34363 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Khang  (VN) 
Số nhà 84, ngõ 155/206 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34364 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Y tế  (VN)
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 
thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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(210) 4-2018-34365 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đầu tư và Phát triển Y tế  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2018-34366 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm SUMOPHACO   (VN) 
Số nhà 14 ngách 420/24, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-34367 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; 26.13.1 
(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Phạm Trần Khải   (VN) 

Số nhà 18, ngõ 10, phố Lê Lợi, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức như: vòng đeo cổ, khuyên tai, nhẫn, vòng đeo tay, lắc đeo tay, lắc 
đeo chân.  

 
 

(210) 4-2018-34369 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lục đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KING INTERIOR  
(VN) 
156 Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-34371 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH KING INTERIOR  
(VN) 
156 Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-34372 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Minh Nguyệt  (VN) 
137/9 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vệ sinh sắc đẹp cho người; dịch vụ trị liệu bằng 
massage xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  

 
 

(210) 4-2018-34373 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Nâu vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
SONOFI' S   (VN) 
30 đường số 9, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) bôi da; nước hoa, son môi; phấn trang điểm; sữa tắm trắng, 
mặt nạ. 
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(210) 4-2018-34374 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.4.3; 20.7.1; A7.1.11; 

7.1.24 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồ Minh Thường  (VN) 
9/12 đường số 51, phường 14, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Lớp đào tạo ngoại ngữ; gia sư; giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dịch 
vụ câu lạc bộ giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-34376 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 
(731) DIGISINE ENERGYTECH CO., LTD.  

(TW) 
2F., No. 196, Sec. 2, Zhong-Xing Rd., 
Hsin-Tien Dist., New Taipei City, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; giấy bắt ruồi; thuốc diệt động vật gặm nhấm; 
thuốc diệt gián; chế phẩm diệt trừ động vật gặm nhấm. 

 

Nhóm 09: Phần cứng máy tính; pin điện; pin mặt trời; thiết bị báo động bằng âm thanh; 
còi. 

 

Nhóm 21: Thiết bị xua đuổi loài gây hại sử dụng sóng siêu âm; thiết bị xua đuổi sâu bọ; 
bẫy muỗi dùng điện; vỉ đập ruồi dùng điện; thiết bị điện để thu hút và diệt côn trùng; thiết 
bị xua đuổi chim bằng từ tính; trạm mồi dùng để bẫy gián. 

 

Nhóm 35: Bán đấu giá; quảng cáo qua thư đặt hàng; cung cấp thông tin thương mại về 
mua sắm thông qua trang web; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ phần cứng và nhu 
yếu phẩm hàng ngày cho gia đình; dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ pin/ắc quy; dịch 
vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ thiết bị chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2018-34377 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Xanh ngọc bích, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Khánh Tùng  (VN) 

Số 23, phố Đông Hồ, phường Bích Đào, 
thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; muối để tắm không 
dùng cho mục đích y tế; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-34378 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Lưu Văn Cường  (VN) 
Thôn Nam Lịch Động, xã Đông Các, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 09: Kính cận; kính râm; kính áp tròng; kính thời trang và các sản phẩm liên quan 

đến kính mắt.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: kính cận, kính râm, kính áp tròng, kính thời trang và 
các sản phẩm liên quan đến kính mắt. 

 

 
(210) 4-2018-34379 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Việt Lê Gia  

(VN) 
75 Khánh Hội, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình sữa, bình nước, bình giữ nhiệt, núm ti cao su, chén, ly, dĩa, 

muỗng, nĩa, đũa, nôi, giường, xe đẩy, quần áo, địu em bé, đồ chơi bé sơ sinh gồm: lục lạc 
xúc xắc, đồ chơi treo nôi - giường cũi, kệ chữ a, thảm nằm chơi, lắp ráp, xếp hình, xe tập 
đi, xe lắc, xe đạp, xe chòi, xe điều khiển, thú bông, búp bê, đất sét, tô màu, đồ chơi nhập 
vai. 

 

 
(210) 4-2018-34381 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; A26.4.18; A26.4.5; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Komax Việt Nam  (VN) 
N03B5, khu tái định cư Giang Biên, 
đường Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán bộ trộn âm thanh, giao diện âm thanh, cáp âm thanh, thiết bị định 

lượng, micrô, máy khuếch tán ánh sáng, đèn nháy [đèn tín hiệu].  
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(210) 4-2018-34382 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Komax Việt Nam   (VN) 
N03B5, khu tái định cư Giang Biên, 
đường Kẻ Tạnh, phường Giang Biên, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán bộ trộn âm thanh, giao diện âm thanh, cáp âm thanh, thiết bị định 

lượng, micrô, máy khuếch tán ánh sáng, đèn nháy [đèn tín hiệu].  
 

 
(210) 4-2018-34383 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng cam, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Vũ Khoa  (VN) 
108/20 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-34384 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Vũ Khoa   (VN) 
108/20 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-34385 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; và mỹ phẩm bao gồm: các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2018-34386 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) EVAS COSMETICS CO., LTD.  (KR) 

35-5 Sandan-ro, Pyeongtaek, Gyeonggi 
Province (Mogok-dong), Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34387 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 2.1.1; 2.3.1; 4.5.21 
(731) EVAS COSMETICS CO., LTD.  (KR) 

35-5 Sandan-ro, Pyeongtaek, Gyeonggi 
Province (Mogok-dong), Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; mỹ phẩm dùng cho lông mày; chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34388 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.1.6; 26.1.1; A11.3.7; A25.3.13; 

1.15.11 
(591) Trắng, đỏ đô, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Huy  (VN) 
312A tầng 4 C/c - 675 Nguyễn Kiệm, 
phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)  Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm 
và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cửa hàng bán đồ ăn nhanh (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2018-34390 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  
(CN) 
Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 
Liwan District, Guangzhou, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 

(210) 4-2018-34391 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GUANGZHOU WEIBISI 

INTERNATIONAL TRADE CO. LTD.  
(CN) 
Room 1805, No. 41, Jiangbei Road, 
Liwan District, Guangzhou, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-34396 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TIFFANY AND COMPANY   (US) 

727 Fifth Avenue, New York, New 
York, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, không thuộc nhóm khác; kim loại quý 
dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; 
palađi [kim loại quý]; platin (bạch kim) [kim loại]; thođium (kim loại quý); ruteni (kim 
loại quý); sợi dây bằng bạc [đồ kim hoàn]; bạc thô hoặc dát mỏng; hạt huyền thô hoặc 
bán thành phẩm; sợi dây bằng vàng [đồ kim hoàn]; bùa hộ mệnh [đồ kim hoàn]; đồ trang 
sức bằng đá quý nhân tạo; đồ trang sức; đồ trang sức gồm vòng đeo tay, vòng đeo cổ tay 
cổ chân, trâm cài, huy hiệu, ghim cài, hoa tai, dây chuyền, đồ trang sức dùng đeo/đính 
trên dây chuyền, mặt dây chuyền, vòng cổ, mặt dây chuyền hình tròn/trái xoan giống với 
huy chương, vòng cổ (gồm dây chuyền và mặt dây truyền), nhẫn đeo ngón tay, đồ trang 
sức tráng men; đá quý và ngọc quý; đá-bán quý và ngọc bán quý; kim cương; ngọc trai 
[đồ trang sức]; huy hiệu bằng kim loại quý; thỏi kim loại quý; hạt dùng làm đồ trang sức; 
dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ, gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, đồng 
hồ, đồng hồ bỏ túi và dụng cụ đo thời gian và dụng cụ bấm giờ khác trong nhóm này; dây 
da đồng hồ (dùng đeo tay); vỏ đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay, dây xích đồng hồ; đồng hồ 
mặt trời; tượng nhỏ, đồ trang trí, đồ nữ trang sức nhỏ (rẻ tiền) và tác phẩm nghệ thuật làm 
từ hoặc sử dụng kim loại quý hoặc đồng thau hoặc được mạ bởi chúng; tượng bán thân 
bằng kim loại quý; hộp bằng kim loại quý; đồng tiền xu; khuy măng sét, ghim cài ca vát, 
ghim kẹp cài ca vát, kẹp cài ca vát, ghim cài ve áo [đồ trang sức làm bằng kim loại quý], 
ghim cài mũ [đồ trang sức làm bằng kim loại quý], ghim cài để trang sức; đồ trang sức 
[đồ kim hoàn]; đồ trang sức gắn lên giày; hộp đựng và giá treo đồ trang sức; vỏ đồng hồ 
[bộ phận của đồng hồ]; vòng đeo chìa khóa [vòng móc chìa khóa kèm đồ trang trí hoặc đồ 
trang sức]; đồ trang sức treo chìa khóa; huy chương; cúp làm từ hoặc được mạ bởi kim 
loại quý hoặc hợp kim của chúng; giá đồng hồ (bộ phận của đồng hồ); hạt nhỏ trang sức 
dùng cho điện thoại di động. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bách hóa, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ 

trực tuyến, dịch vụ bán hàng qua điện thoại hoặc truyền hình, và dịch vụ lên danh mục 

thư đặt hàng liên quan đến chế phẩm đánh bóng, chế phẩm dùng cho da, chế phẩm dùng 

cho da đầu, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc móng, chế phẩm chăm sóc da, 

chế phẩm làm sạch răng, xà phòng, nước hoa, nước thơm cô-lô-nhơ, tinh dầu, dầu thơm, 

nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm làm thơm không khí, mỹ phẩm, sản phẩm làm 

sạch đồ da, muối tắm, nến, khăn lau chùi bằng vải, sáp đánh bóng, kem đánh bóng, chất 

làm bóng dạng xịt, chất làm sạch đồ trang sức, khăn lau chùi bằng vải dùng cho đồ trang 

sức, chế phẩm cạo râu, xà phòng cạo râu, dao nhíp và dao bỏ túi, bộ dụng cụ cắt, sửa 

móng tay và chăm sóc bàn chân, dao cạo, dao bỏ túi, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, thiết 

bị và dụng cụ điện ảnh, thiết bị và dụng cụ quang học, máy vi tính, phần mềm máy tính, 

thiết bị dập lửa, thẻ quà tặng điện tử, thẻ quà tặng mã hóa từ, hộp đựng thẻ quà tặng mã 

hóa từ, kính đeo mắt, kính râm, gọng kính đẹo mắt, hộp đựng kính đeo mắt và kính râm, 

dây xích và dây của kính đeo mắt và kính râm, miếng che mắt, hộp đựng kính áp tròng, 

kính lúp, ống nhòm, la bàn, máy ảnh, rađiô, điện thoại và điện thoại đi động, trang sức 

dùng treo điện thoại di động, thước dây, bản ghi nghe nhìn có thể tải xuống được, máy 

tính bảng, hộp đựng và vỏ bọc cho đồ điện tử, phụ kiện cho đồ điện tử, hộp đựng và vỏ 

bọc cho điện thoại di động, hộp đựng và vỏ bọc cho máy nghe nhạc cầm tay, phụ kiện cho 

máy nghe nhạc cầm tay, phụ kiện máy tính bảng, phụ kiện và đồ trang sức dùng cho điện 

thoại di động, phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho thiết bị di động không dây, 

phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được cho máy tính, phần mềm ứng dụng có thể tải 

xuống được cho máy tính bảng, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được, sách điện tử 

có thể tải xuống được, sách quảng cáo điện tử có thể tải xuống được, catalô điện tử có thể 

tải xuống được, cuốn sách nhỏ điện tử có thể tải xuống được, vòng và chuỗi hạt dùng cho 

em bé khi mọc răng để hỗ trợ quá trình mọc răng, kim loại quý và hợp kim của chúng, 

vàng, palađi [kim loại quý], platin (bạch kim) [kim loại], rhodíum (kim loại quý), ruteni 

(kim loại quý), bạc, trang sức kim cương, trang sức, vòng đeo tay, vòng đeo cổ tay/cổ 

chân, trâm cài, huy hiệu, ghim cài, hoa tai, dây chuyền, đồ trang sức dùng đeo/đính trên 

dây chuyền, mặt dây chuyền, vòng cổ, mặt dây chuyền hình tròn/trái xoan giống với huy 

chương, vòng cổ (gồm dây chuyền và mặt dây truyền), nhẫn đeo ngón tay, lắc, đá quý và 

ngọc quý, đá bán quý và ngọc bán quý, kim cương, ngọc trai [đồ trang sức], dụng cụ đo 

thời gian và dụng cụ bấm giờ, gồm đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức, đồng hồ, đồng hồ 

bỏ túi, dây đồng hồ đeo tay, tượng nhỏ, đồ trang trí, đồ nữ trang sức nhỏ (rẻ tiền), tác 

phẩm nghệ thuật, khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát dạng thanh, ghim kẹp cài 

ca vát, ghim cài ve áo, ghim cài mũ, ghim cài để trang sức, đồ trang sức gắn lên giày, hộp 

đựng và giá treo đồ trang sức, hộp đựng danh thiếp, vòng đeo chìa khóa, cúp, huy chương, 

hộp thuốc, hộp trang sức, giá đỡ đồng hồ, kèn acmônica, giấy, ruy băng làm từ giấy, bát 

giấy, hộp là từ bìa cứng hoặc giấy, giấy bao gói, giấy đóng gói, túi, túi quà tặng, bao túi 

nhỏ bằng vải nỉ, phong bì và bao túi nhỏ bằng giấy để đóng gói, sổ tay, tập giấy viết để 

ghi chú, tập giấy viết hoặc bảng nhỏ để viết, sách quảng cáo, tạp chí, catalô, sách mỏng, 

cuốn sách nhỏ, xuất bản phẩm, lịch, nhật ký, sổ tay hướng dẫn, mẫu tờ khai, thiệp mời, 

thiệp ghi chỗ ngồi, thẻ ghi chú, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, thiệp thông báo, sách, tem 

thư, giấy dính, bộ phân phối băng đính [văn phòng phẩm], băng dính cho cho mục đích 

văn phòng hoặc gia dụng, vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, bìa tệp hồ sơ [văn phòng 

phẩm], kẹp tài liệu [đồ dùng văn phòng], bìa đỡ và kẹp tài liệu, văn phòng phẩm (đã hoặc 

chưa khắc chữ), đinh ấn để đính giấy vẽ vào bàn vẽ/đinh ấn, ghim kẹp giấy, vật dụng chặn 

giấy, dụng cụ viết, bút, bút chì, dụng cụ vẽ, ruột bút chì, ống cắm bút chì, ống cắm bút và 
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bút chì, máy gọt bút chì, thước vẽ, vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, áp phích quảng cáo, ảnh 

chụp, tranh ảnh, máy chữ và đồ dùng văn phòng khác (trừ đồ đạc), hộp đựng con dấu 

[đóng dấu], miếng đệm dùng để đánh dấu, vật liệu dùng để hướng dẫn và giảng dạy (trừ 

thiết bị), tập anhom, vở trang rời, giá đựng ảnh chụp, giấy thấm, hộp cho bút, giá nhỏ chia 

ngăn để đựng văn phòng phẩm, quả địa cầu, hộp đựng bút, gọt bút chì, dập ghim, khay 

công văn, bìa bọc quyển séc, vật dụng kẹp tiền, bìa bọc hộ chiếu, sách kinh đọc lần theo 

chuỗi hạt, dây da đeo vai, vali, vali cầm tay, vali và túi du lịch, túi đựng quần áo dùng để 

đi du lịch, túi du lịch phù hợp mang lên máy bay; thẻ hành lý, hộp đựng mũ bằng da 

thuộc, túi xách tay, túi ví cầm tay (túi clutch), cặp sách và cặp đựng giấy tờ, tài liệu, cặp 

da, túi mua hàng, túi đựng bộ quần áo, ba lô, túi sách học sinh, túi du lịch thể thao (túi 

duffel), túi tote, túi tập gym, túi thể thao (trừ loại chuyên dụng cho thiết bị thể thao), túi 

dùng khi đi biển, ví lưới có dây xích đeo, khung của túi xách tay, túi mỹ phẩm và túi dùng 

cho chế phẩm vệ sinh, ví đựng đồ trang điểm, túi đựng đồ cạo râu, túi đựng giày, ví nam 

và ví nữ, túi dụng cụ bằng da, túi nhỏ, bao để móc chìa khóa, ví và vật dụng giữ thẻ tín 

dụng, ví bỏ túi, ví nam và ví nữ dùng để đựng tiền xu, vật dụng để cuốn và gói đồ trang 

sức, sổ tay da và kẹp tài liệu bằng da, sổ nhật ký bìa da, hộp đựng và vật dụng giữ danh 

thiếp kinh doanh, «, « che nắng và gậy chống khi đi bộ, roi da, dây đai, yên cương, vòng 

cổ cho thú cưng và động vật, dây dắt cho thú cưng và động vật, yên ngựa, địu em bé, túi 

địu trẻ em, địu trẻ em, hộp da hoặc bìa da, hộp đựng bằng da hoặc bìa da, đồ đạc (giường, 

tử, bàn, ghế, giá, kệ), gương, khung và giá tranh ảnh, khung và giá cho ảnh chụp, khung 

và giá cho lịch, gương cầm tay có khung, sản phẩm làm từ gỗ, sản phẩm làm từ lie, lược 

và miếng bọt biển chải tóc, bàn chải (trừ loại để vẽ/quét sơn), bàn chải dùng cho tóc, bàn 

chải dùng cho quần áo, bàn chải dùng cho trang sức, bàn chải làm sạch giày, cọ dùng để 

trang điểm, cọ mỹ phẩm, chổi cạo râu, bàn chải dùng khi tắm, bàn chải làm sạch da, bàn 

chải lông cho thú cưng, bộ phân phối và bộ xịt nước hoa, bình thót cổ đựng nước hoa, 

bình đựng nước hoa, lư đốt xông nước hoa, lư đốt tinh dầu, cốc/tách/chén (làm từ hoặc mạ 

kim loại quý), đồ chứa nước hoa, hộp đựng tiền, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, ca vát, 

khăn quàng cổ, thắt lưng, găng tay, trò chơi và đồ chơi, còi và cái yôyô, cái lúc lắc cho trẻ 

em, bài lá, búp bê và đồ chơi bằng nhung, dụng cụ thể dục và thể thao, túi đựng vật dụng 

đánh gôn, điểm phát bóng khi chơi gôn, túi đựng bóng chơi gôn, túi đựng vợt thể thao, 

quả bóng, đồ trang trí giáng sinh, cây thông Nô-en, giá đốt nến có nhiều nhánh (thường 

dùng trong đền thờ Do Thái cổ), xúc xắc, bộ cờ dame và bàn chơi thò lò cờ thỏ cáo, trò 

chơi ghép hình, thiết bị trò chơi âm nhạc, đồ thổi bong bóng, vật dụng cho người hút 

thuốc, hộp đựng và bật lửa cho thuốc lá và xì gà, hộp đựng và đầu lọc cho thuốc lá điếu, 

gạt tàn, tẩu thuốc lá, điêm, dao cắt xì gà, hộp thuốc lá và xì gà, giá để tẩu, hộp đựng thuốc 

lá để hít, bình đựng thuốc lá; quảng cáo qua thư đặt hàng; dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội 

chợ và triển lãm thương mại cho mục đích kinh doanh và bán hàng; chương trình quà tặng 

để thúc đẩy bán hàng dành cho người dùng thẻ tín dụng; tổ chức các chương trình khách 

hàng thân thiết; tư vấn thời trang cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển 

lãm thời trang cho mục đích thương mại; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán 

hàng hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích thương mại; dịch vụ mua 

sắm cho cá nhân; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng gồm: 

biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, biên tập số liệu thống kê, sao chụp tài liệu, 

quản lý tư liệu bằng máy tính, cho thuê máy văn phòng, dịch vụ thư ký, xử lý văn bản; 

giới thiệu sản phẩm; trang trí quầy hàng. 
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(210) 4-2018-34398 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; A26.11.9; 26.1.1 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, sáp công nghiệp; dầu nhờn; hợp chất kết dính, làm ẩm 

và hấp thu bụi; nhiên liệu và chất phát quang; nến và bấc để thắp sáng; dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2018-34400 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.7.25; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh lục đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH King Kitchen  
(VN) 
156 Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp. 

 

 
(210) 4-2018-34403 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25; 26.3.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hưng Thịnh Mỹ  (VN) 
Số 32 ngõ 6 Lương Văn Can, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện viên thể dục; dịch vụ trung 

tâm thể dục thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-34404 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Quang Nhất  (VN) 
Thôn Hoạch An, xã Kim An, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.  
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(210) 4-2018-34405 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) JYOON COSMETICS CO., LTD.  (KR) 

Basement floor 12# 18, Samseong-ro 
108-gil, Gangnam-gu, Seoul 06165, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem chống nắng (không dùng cho 

mục đích y tế); hộp phấn chứa đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm chăm sóc da; chất tẩy 
rửa (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho da.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu 
dùng liên quan đến mỹ phẩm; quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quảng cáo 
trực tuyến; dịch vụ sử dụng các trang web trực tuyến để xúc tiến, quảng cáo và tiếp thị 
cho mục đích bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-34406 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SKIN IS GOOD CO., LTD.  (KR) 

21, Bongeunsa-ro 82-gil, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem che khuyết điểm; hộp phấn 

trang điểm (mỹ phẩm); kem chống nắng (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm chăm 
sóc da; chế phẩm chăm sóc da không dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu 
dùng liên quan đến mỹ phẩm; quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quảng cáo 
trực tuyến; dịch vụ sử dụng các trang web trực tuyến để xúc tiến, quảng cáo và tiếp thị 
cho mục đích bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-34407 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KONG HYUN DEOK  (KR) 

201 ho, 31 Dobongsan-gil 3-gil, 
Dobong-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; 

mặt nạ làm đẹp; nước thơm dùng để chống nắng; phấn trang điểm dùng làm trắng da mặt.  
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(210) 4-2018-34409 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.20; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn doanh 
nghiệp Remove  (VN) 
Tầng 1 tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ ủy thác đầu tư.  

 

 
(210) 4-2018-34410 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GLOBAL UNITY LTD.,   (MY) 

Kensington Gardens No. U1317, Lot 
7616, Jalan Jumidar Buyong, 87000 
Labuan F.T., Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-34411 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Đặng 

Văn Sơn  (VN) 
ấp 9B, xã An Trường A, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh ống gạo; bánh gạo; bánh kẹo; bánh quy; bánh ngọt; bánh cốm.  

 

 
(210) 4-2018-34412 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.13; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố lB, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền; hạt nêm (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-34413 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.12; A5.3.13 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 
Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 

phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền; hạt nêm (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-34414 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 8.7.11; 5.7.19; A11.3.7; 26.1.1 

(591) Xanh, nâu, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Hứa Việt Thắng  (VN) 
P118-A4 tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội, 

số 129 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả (đồ uống); đồ uống chiết xuất từ hoa quả (không chứa cồn); 

xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2018-34415 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu Yên Thủy   (VN) 
Tổ dân phố số 1, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; mũ nón (không dùng trong bảo hộ), miếng đệm lót giày; 

tất; thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2018-34417 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2 

(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Gia Huy  (VN) 
73 đường Bàu Cát 3, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2018-34418 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.23; A26.11.9 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoàng 
Gia Huy  (VN) 
73, đường Bàu Cát, phưòng 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc tóc.  
 

 
(210) 4-2018-34419 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9; 25.3.1 

(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(731) EMPRESAS CMPC S.A   (CL) 

Agustinas No1343, piso 9, Santiago, 

Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ S&O 

(S&O IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán, gỗ dán dùng trong xây dựng, tấm gỗ dán dùng trong xây dựng và cho 

việc sử dụng công nghiệp khác như trong lĩnh vực xây dựng và thi công công trình xây 

dựng, lót toa xe và ô tô tải, thùng chứa, bể chứa, thiết bị nông nghiệp, cốp pha, phủ sàn, 

phòng đông lạnh, nền, mái hiên và những vật gắn chịu ẩm khác; cấu kiện xây dựng làm từ 

gỗ dán.  
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(210) 4-2018-34420 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) TENMA CORPORATION   (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 
bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Thùng rác.  

 

 
(210) 4-2018-34421 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; 3.3.15; A3.3.24; 26.4.1 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Thùng rác. 

 

 
(210) 4-2018-34423 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xám, trắng. 
(731) TENMA CORPORATION    (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 
bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo.  

 

Nhóm 21: Thùng rác. 
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(210) 4-2018-34424 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 21: Thùng rác. 

 

 
(210) 4-2018-34425 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan
(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác.  

 

 
(210) 4-2018-34426 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác. 

 

 
(210) 4-2018-34427 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 
bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác.  

 

 
(210) 4-2018-34428 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác.  

 

 
(210) 4-2018-34429 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, Japan 
(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác.  

 

 
(210) 4-2018-34430 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TENMA CORPORATION    (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita- ku, Tokyo, 
Japan.  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hộp đựng bằng gỗ hoặc chất dẻo; tủ đựng nhiều ngăn kéo; thùng đựng hàng 

bằng chất dẻo; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; thùng để 
đóng hàng bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Thùng rác.  
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(210) 4-2018-34431 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.12; A5.1.16; 3.7.16; A5.1.5 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Vượng Phú  (VN) 
ấp Bình Công (thửa đất số 3, tờ bản đồ 
số 15), xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 32: Nước dừa đồ uống chế phẩm từ quả dừa; nước ép trái cây.  
 

Nhóm 43: Quán ăn; nhà hàng; khách sạn; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-34432 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Vũ Mạnh Đại  (VN) 

Thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2018-34433 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại môi 
trường GREEN Việt Nam  (VN) 
2A đường 182, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các loại: mỹ phẩm, mỹ phẩm làm từ thảo 

dược, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-34434 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.1.24; 1.15.15 
(591) Đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Hương  (VN) 
G1721 tòa nhà The Manor 2, 91 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; collagen dùng cho mục 
đích y tế; dược thảo; thuốc dùng cho người/thực phẩm dùng cho người; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-34435 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.1.24; 1.15.15 
(591) Đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thiên Hương   (VN) 
G1721 tòa nhà The Manor 2, 91 Nguyễn 
Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; collagen dùng cho mục đích y tế; 
thuốc dùng cho người/thực phẩm dùng cho người; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thảo dược. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống dùng cho thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở từ 
đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống cung 
cấp muối & khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); chiết xuất từ trái cây 
không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 
 

(210) 4-2018-34436 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; 6.1.2; A6.19.9; 25.5.2 
(591) Đen, xanh rêu, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVICO Việt 
Nam   (VN) 
Điểm công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu vodka; rượu mùi.  
 
 

(210) 4-2018-34437 (220) 04.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; 3.4.11; 26.4.2; 24.1.1; A3.4.24; 

25.5.2 
(591) Đen, trắng, vàng đồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVICO Việt 
Nam   (VN) 
Điểm công nghiệp Cầu Gáo, xã Đan 
Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu gạo; rượu hoa quả; rượu vodka; rượu mùi.  
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(210) 4-2018-34438 (220) 04.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Hiệp  (VN) 
218/25/33 Bùi Thị Xuân, phường 03, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả. 
 

 
(210) 4-2018-34439 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3; A26.11.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất 
Hanssem Việt Nam  (VN) 
Số 9, ngách 23, ngõ 304, đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Cánh tủ làm bằng vật liệu nhựa acrylic. 
 
 

(210) 4-2018-34440 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, hồng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Hộ kinh doanh hoa Kim Anh  

(VN) 
Sạp 109, chợ Hàng Bè, số 2+4A phố 
Vọng Hà, phường Chương Dương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuât nhập khẩu, quảng cáo, giới thiệu, trưng bày các 
sản phẩm về hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2018-34441 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cá Heo Xanh  
(VN) 
28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); đồ uống dựa trên cơ sở chè; đồ uống dựa trên cơ sở cà 

phê; bột hạt mắc ca. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-34442 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 1.15.24; 1.15.21; A3.9.4 

(591) Trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cá Heo Xanh  
(VN) 
28 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); đồ uống dựa trên cơ sở chè; đồ uống dựa trên cơ sở cà 

phê; bột hạt mắc ca. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-34443 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; A26.4.24 (540) 

  

(731) Trần Tiến Tài  (VN) 
Số 47 đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách.  
 

 
(210) 4-2018-34444 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.7.25; A25.7.8 

(591) Trắng, đen, vàng, xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vuông Tròn 
Giác  (VN) 
Số 42-44, đường Nguyễn Hiền, cư xá Đô 

Thành, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế trang trí nội ngoại thất; tư vấn thiết kế; thiết kế mẫu nhãn hiệu, 

thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
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(210) 4-2018-34445 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị lọc 
nước Minh Anh  (VN) 
Số 114 Khuất Duy Tiến, phường Nhân 

Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, màng lọc, lõi lọc dùng cho hệ thống lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-34446 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 26.15.7; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nội thất và 
Thiết bị kỹ thuật Hà Nội  (VN) 
Số 9, ngõ 95 đường Chùa Bộc, phường 

Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa bằng kim 

loại; tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ; đồ đạc bằng gỗ: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, salon. 

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt nội thất. 

 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2018-34447 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.3; 24.1.1; A14.7.3; 2.9.4 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đòi nợ Song 
Việt  (VN) 
20 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thu hồi nợ; dịch vụ đòi nợ thuê.  
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(210) 4-2018-34448 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 5.9.24; 5.9.6; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

mạ, xanh dương, cam, tím, tím nhạt, nâu, 
nâu nhạt, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Tiên Tiến  (VN) 
158 Nguyễn Hữu Dật, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân ủ/phân trộn.  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm; thuốc trừ sâu.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; động vật sống; hạt giống thực vật; cây giống; rau 
tươi. 

 

 
(210) 4-2018-34449 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 24.13.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội  

(VN) 
42A Thanh Nhàn, phường Thanh Nhàn, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 

(VIETTHINK LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2018-34452 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A14.7.20; A26.4.24 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tạo mẫu Hoàng Ân   (VN) 
Số 52, Nguyễn ái Quốc, KP3, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai     

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo học viên.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tạo mẫu tóc, cắt tóc, uốn tóc, duỗi và nhuộm tóc.  
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(210) 4-2018-34453 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.1.23; 2.1.1; 4.5.21; 2.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Tonkin  (VN) 
Phòng 507, tòa nhà C3, làng Quốc Tế 
Thăng Long, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội        

 
(511)   Nhóm 30: Nước xốt, gia vị.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, đồ ăn nhanh.  
 

(210) 4-2018-34454 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.11.3; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh rèm mành 
Thảo Uyên   (VN) 
Số nhà 52, tổ 2, khu 5, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa, chăn, ga.  
 

 
(210) 4-2018-34455 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-34456 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sông 
Thao   (VN) 
Tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch không nung; đá xây dựng; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại. 
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Nhóm 35: Mua bán: gạch, gạch [vật liệu chịu lửa], gạch không nung, đá xây dựng,vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại, mua bán các loại nông sản sạch như: rau, củ, quả chưa 
qua chế biến. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; sữa chữa các công 
trình xây dựng; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du 
lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng, dịch vụ kiến trúc, tư vấn về kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2018-34457 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam 

đất. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sông 
Thao   (VN) 
Tổ 1, phường Tân Long, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch [vật liệu chịu lửa]; gạch không nung; đá xây dựng; vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại.    

 

Nhóm 35: Mua bán: gạch, gạch [vật liệu chịu lửa], gạch không nung, đá xây dựng,vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại, mua bán các loại nông sản sạch như: rau, củ, quả chưa 
qua chế biến. 

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng; sửa chữa các công 
trình xây dựng; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp.  

 

Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du 
lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách.   

 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; thiết lập các bản vẽ xây 
dựng, dịch vụ kiến trúc, tư vấn về kiến trúc.  

 

 
(210) 4-2018-34458 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thang máy 
FUJI Hùng Phú Việt Nam   (VN) 
Số 563 Hàn Thuyên, phường Đại Phúc, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh            
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thang máy.  
 
 

(210) 4-2018-34460 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, xanh lá mạ, xanh coban 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển & 
kinh doanh bất động sản 
Weland  (VN) 
Số 10E, ngõ 44/21 phố Nguyễn Phúc 
Lai, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đấu giá bất động sản, 
đấu giá quyền sử dụng đất.   

 

Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản; hoạt động tư vấn quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan đến thiết kế và thi công.  
 
 

(210) 4-2018-34461 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, cam đất, xanh coban nhạt.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển & 
kinh doanh bất động sản 
Weglobal Realty   (VN) 
Số 10E, ngõ 44/21 phố Nguyễn Phúc 
Lai, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đấu giá bất động sản, 
đấu giá quyền sử dụng đất.  

 

Nhóm 36: Tư vấn, môi giới bất động sản; hoạt động tư vấn quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan đến thiết kế, thi công. 
 
 

(210) 4-2018-34462 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.23 
(591) Vàng cam đậm, vàng cam nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã 3T Nông sản Cao 
Phong    (VN) 
Số nhà 91, khu 1, thị trấn Cao Phong, 
huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình  
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(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi chưa chế biến; cam tươi chưa chế biến; bưởi tươi chưa chế 

biến; quýt tươi chưa chế biến; cây giống.   

 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả tươi chưa chế biến, rau củ quả tươi đã chế biến, cam, bưởi, 

cây giống, thịt đã chế biến, ngũ cốc, đỗ, trà (chè). 
 

 
(210) 4-2018-34463 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.7.23 

(591) Vàng cam đậm, vàng cam nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã 3T Nông sản Cao 
Phong  (VN) 
Số nhà 91, khu 1, thị trấn Cao Phong, 

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi chưa chế biến; cam tươi chưa chế biến; bưởi tươi chưa chế 

biến; quýt tươi chưa chế biến; cây giống.   
 

 
(210) 4-2018-34464 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.7.23 

(591) Vàng cam đậm, vàng cam nhạt, xanh lá 

cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã 3T Nông sản Cao 
Phong     (VN) 
Số nhà 91, khu 1, thị trấn Cao Phong, 

huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình    

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi chưa chế biến; cam tươi chưa chế biến; bưởi tươi chưa chế 

biến; quýt tươi chưa chế biến; cây giống.     
 

 
(210) 4-2018-34465 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Phượng   (VN) 
Số 18, ngõ 133, ngách 36, đường Xuân 

Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
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(210) 4-2018-34470 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ARICE GROUP LIMITED   (HK) 

Room 26, 4F, Tung Hip Commercial 
Building, 244-248 Des Voeux Road 
Central, Centra, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-34471 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) ARICE GROUP LIMITED   (HK) 

Room 26, 4F, Tung Hip Commercial 
Building, 244-248 Des Voeux Road 
Central, Centra, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2018-34472 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) ARICE GROUP LIMITED    (HK) 

Room 26, 4F, Tung Hip Commercial 
Building, 244-248 Des Voeux Road 
Central, Centra, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2018-34473 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) FOSHAN WEI JIASI TRADING CO., 

LTD.   (CN) 
Room 1702-4, South Building 2, Nanhai 
Wanda Plaza, 28 Quilan North Road, 
Guicheng Street, Nanhai District, Foshan 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung protein cho động vật; thực phẩm chứa 
anbumin, dùng cho mục đích y tế; tã lót quần tã trẻ em; chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm; da lông chuột chòi dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34474 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 4.1.3; 26.1.1 
(731) ARICE GROUP LIMITED   (HK) 

Room 26, 4F, Tung Hip Commercial 
Building, 244-248 Des Voeux Road 
Central, Centra, Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm dưỡng ẩm da; nước thơm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; dầu ete; dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-34475 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Nhung  (VN) 
106, khu D T/T Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

 
(210) 4-2018-34476 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.2; 24.17.3; A5.5.20 
(591) Xanh đen, xanh lá mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mog Việt 
Nam  (VN) 
Số 01, dãy Thương Nghiệp, khối 9, 
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2018-34477 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Bảo Nguyên  (VN) 
Số 23, ngõ 28, đường Đê La Thành, 
phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng; máy làm nóng lạnh nước uống; 
bếp dùng điện các loại. 

 

 
(210) 4-2018-34478 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(731) Công ty TNHH thương mại Mã 
Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-34479 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Vàng; đen; xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sắc 
đẹp Kim Thiên Hoa   (VN) 
Số 6 Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thảo dược; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 

y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng (dùng 

cho mục đích y tế); quảng cáo dược phẩm; xuất nhập khẩu dược phẩm; quảng cáo mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34480 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.13.24; A3.13.16 

(591) Đỏ, vàng, cam, đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Ginex  
(VN) 
Số 16/562 Nguyễn Văn Linh, phường 

Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; tuyển dụng nhân sự; tuyển dụng lao động; dịch vụ 

tư vấn tuyển dụng nhân sự; tư vấn quản lý nhân sự. 
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(210) 4-2018-34481 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.3; 1.15.23 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Bình  (VN) 
Số 12 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn [dịch vụ ông bầu]; 
dàn dựng chương trình biểu diễn; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cho thuê đồ 
trang trí sân khấu biểu diễn; trình diễn sân khấu. 

 

 
(210) 4-2018-34482 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Totto Chan  
(VN) 
566/72/67C Nguyễn Thái Sơn, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán trà sữa; quán cà phê; 
dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-34483 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.8; 2.3.4 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y học cổ 
truyền Apsara  (VN) 
1041 - 1043 Trần Hưng Đạo, phường 5, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, xoa bóp đôi bàn chân. 
 
 

(210) 4-2018-34485 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.1.18; 1.15.9 
(591) Vàng, trắng, đỏ, đen, vàng nhạt, xanh lá 

mạ. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H dịch vụ và 
thương mại Venus  (VN) 
Thôn Giới Tể, xã Phú Lâm, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 16: Bút dùng trong văn phòng: bút máy, bút chì, bút sáp màu; giấy viết học sinh; 
kẹp tài liệu (dùng trong văn phòng). 

 

 
(210) 4-2018-34487 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20 
(591) Nâu đen, cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thẩm mỹ Sala  (VN) 
92 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)  Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc da; thẩm mỹ viện; phẫu thuật thẩm mỹ. 
 
 

(210) 4-2018-34488 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH SBC dược mỹ 

phẩm Pharmaci Việt Nam  (VN) 
Số 311/8, KP 5B, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2018-34489 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1 
(731) Công ty TNHH DMP Home  (VN) 

Tầng lửng tại tầng 1, tòa nhà An Phú 
Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường 
7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: đệm (nệm), bàn, ghế, giường, tủ, gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu các sản phẩm đệm (nệm), bàn, 
ghế, giường, tủ, giá, kệ, gối và đồ trang trí nội ngoại thất (tranh, ảnh trang trí, kệ trang trí, 
đèn trang trí, đồng hồ trang trí, chậu hoa trang trí).  
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(210) 4-2018-34490 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Hồng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Thu Thương   (VN) 

Xóm 4A, thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-34491 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Văn Gia  (VN) 

43 Lê Văn Hưu, phường Thuận Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm (đệm); gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vải bọc nệm (đệm); rèm cửa. 
 

 
(210) 4-2018-34492 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) GO, SUNOK  (KR) 

34, Gosanja-ro 4-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; nước hoa; mỹ phẩm; dầu gội đầu; chế phẩm đánh răng; 
mặt nạ dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; vòng cổ (trang sức quý); hoa tai (trang sức quý); nhẫn 
(đồ trang sức); vòng tay làm từ kim loại quý (đồ trang sức). 

 
Nhóm 18: Túi; túi cầm tay cho phụ nữ; cặp đựng giấy tờ tài liệu (sản phẩm bằng da); túi 
xách tay; ô; túi để đi du lịch. 

 
Nhóm 24: Chăn bông; vải; tấm vải trải giường; khăn trang trí trên bàn bằng vải dệt; rèm 
bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; khăn mặt bằng vải. 
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(210) 4-2018-34493 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; 3.7.11; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng. 
(731) PIGEON CORPORATION  (KR) 

531, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm mềm vải dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; thuốc đánh răng; mỹ 
phẩm; vật liệu mài mòn; xà phòng chống đổ mồ hôi; chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho 
mục đích gia dụng; chế phẩm đánh bóng ô tô; dầu cho trẻ em; phấn cho trẻ em; dầu gội 
cho trẻ em; xà phòng tắm tạo bọt; muối để tắm không dùng cho mục đích y tế; xà phòng 
tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm tẩy trắng [giặt giũ]; chế phẩm dạng xịt 
làm thơm mát hơi thở; chất hoá học làm sáng màu dùng cho mục đích gia dụng [giặt giũ]; 
chế phẩm làm sạch cho mục đích gia dụng; chế phẩm để làm sạch ống thoát nước thải; 
kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; mỹ phẩm cho động vật; bông tăm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chất khử mùi dùng cho người; chất tẩy rửa dùng cho 
máy rửa bát đĩa; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho 
mục đích y tế; chế phẩm tẩy rửa từ dầu mỡ [dùng cho mục đích gia dụng]; chất tẩy rửa bát 
đĩa; chế phẩm làm bóng đồ đạc; chế phẩm làm sạch kính; chất làm sạch tay [chế phẩm 
làm sạch tay]; xà phòng giặt; dầu oải hương; nước xúc miệng không chứa thuốc; nước 
hoa; dầu thơm; dầu gội cho vật nuôi trong nhà; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm tẩy sạch 
gỉ sắt, gỉ kim loại; chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho mục đích gia dụng; dầu gội đầu; 
chế phẩm cạo râu; kem đánh giày; xà phòng dùng để chăm sóc cơ thể; xà phòng dùng cho 
mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; khăn giấy được tẩm 
nước thơm mỹ phẩm; chất lỏng làm sạch kính chắn gió; 

 
 

(210) 4-2018-34494 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 26.13.25; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Ngô Thị Lan  (VN) 
288/18 Lò Siêu, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Dép. 
 

 
(210) 4-2018-34495 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần DAAFAR  (VN) 

124/63 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm, chăn, khăn trải giường.  
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(210) 4-2018-34496 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần DAAFAR  (VN) 

124/63 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm, chăn, khăn trải giường.  
 

 
(210) 4-2018-34497 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần DAAFAR  (VN) 

124/63 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm, chăn, khăn trải giường.  
 

 
(210) 4-2018-34498 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đào Xuân Công  (VN) 
TT A45, tổ 56, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); giầy, dép. 

 

 
(210) 4-2018-34499 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đào Xuân Công  (VN) 
TT A45, tổ 56, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); giầy, dép. 
 

 
(210) 4-2018-34501 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đào Xuân Công   (VN) 
TT A45, tổ 56, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục); giầy, dép.  
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(210) 4-2018-34502 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; 15.7.1 

(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Quang Hưng  (VN) 
Số nhà 194, thôn Động Giã, xã Đỗ Động, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; tư vấn đào tạo (du học). 
 

 
(210) 4-2018-34503 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.7.21; 26.5.1; 26.15.15; 26.11.3 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc An  (VN) 
Số nhà 165 Phố Nối, thị trấn Bần Yên 

Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu: quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, mỹ 

phẩm, dược phẩm, đồ điện tử văn phòng và gia đình như tivi, loa, đài), điện lạnh văn 

phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình như nồi, niêu, 

xoong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), đồ dùng ăn 

uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú núm vú giả của bình sữa cho tre em bú, thìa 

dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng chặn 

cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé, đồ dùng gia đình (như phụ 

kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn), bỉm, đồ chơi, sữa, thực phẩm dành cho 

trẻ em; quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  
 

 
(210) 4-2018-34504 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Hồ Nguyên Phương Thảo  (VN) 
106/16 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
 

(511)   Nhóm 35: Marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh; đánh giá kinh doanh; dịch vụ chuyên gia 

tư vấn về hiệu quả kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tuyển dụng nhân 

sự.  

 

Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 

dục giảng dạy; tư vấn đào tạo (du học); tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.  
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(210) 4-2018-34505 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hồ Nguyên Phương Thảo  (VN) 
106/16 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội thảo; xuất bản sách; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; tư vấn đào tạo (du học); tổ chức thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.  

 

 
(210) 4-2018-34506 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1 
(731) Ngô Mạnh Hùng  (VN) 

Số 92 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình; xăng; dầu. 
 

Nhóm 06: Bình chứa, thùng chứa, bồn chứa và téc làm bằng kim loại dùng để chứa gas 
hóa lỏng và gas tự nhiên đóng bình; van ga bằng kim loại; biển cửa hàng bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý khí đốt, khí hóa lỏng, xoong nồi, van ga, dây dẫn ga. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên, 
gas hóa lỏng. 

 
 

(210) 4-2018-34508 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Tân MêKông  (VN) 
102/8, đường Trường Chinh, phường Tân 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Trứng giáp xác artemia dùng làm thức ăn thủy sản.  
 
 

(210) 4-2018-34509 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
Khang Thịnh Phát  (VN) 
239/19 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 19: Gạch men. 
 

 
(210) 4-2018-34510 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH AXG Việt Nam  

(VN) 
Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phưòng Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt.  

 

 
(210) 4-2018-34511 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lam 
Nguyệt   (VN) 
Số 60 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ nam nữ: da, dây thép, dây kim loại mạ vàng; trang sức: nhẫn, dây 

chuyền, mặt dây chuyền, bông tai, vòng tay, lắc chân bằng bạc, kim loại mạ vàng, kim 
loại, vàng, bạch kim, đá quý, ngọc trai. 

 
Nhóm 18: Túi xách: da, giả da nam nữ; ví.    

 
Nhóm 25: Thời trang: áo quần thời trang nam nữ, áo khoác nam, nữ giày dép thời trang 
nam, nữ.  

 

 
(210) 4-2018-34512 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1; A5.5.20; A1.1.10; 25.1.6; 

A5.5.21 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOUTHERN 
FOOD Việt Nam  (VN) 
Xưởng K3-3, khu Công nghiệp Tân Kim 
Mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh mặn. 
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(210) 4-2018-34513 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Dương  (VN) 
Xóm 4, thôn Lưu xá, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, dây lưng.  
 

 
(210) 4-2018-34514 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 18.2.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Dương  (VN) 
Xóm 4 thôn Lưu xá, xã Đức Giang, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, dây lưng. 
 

 
(210) 4-2018-34515 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.7; A2.3.16; A2.3.23; A5.3.13; 

5.3.16; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, xanh lá, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
OLWEN  (VN) 
6A Bis Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ mát xa (massage); dịch vụ spa.  

 

 
(210) 4-2018-34516 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xanh lục, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nước Thông 
Minh WATERSMART  (VN) 
Lô 05-TT1, khu đô thị Thành Phố Giao 
lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm 
sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ 
thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống].  
 

 
(210) 4-2018-34517 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14; 26.4.2 
(591) Xanh lục, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nước Thông 
Minh WATERSMART  (VN) 
Lô 05-TTl, khu đô thị Thành Phố Giao 
Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị làm nóng nước; thiết bị làm 
sạch nước; hệ thống làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị tiệt trùng nước; hệ 
thống  cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự động. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]. 
 

 
(210) 4-2018-34518 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; 26.5.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đinh Thanh 
Tâm  (VN) 
Lô G6-E-KQH Mạc Đĩnh Chi, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi giải trí điện tử; dịch vụ giải 
trí chơi game; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày (kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ).  

 

 
(210) 4-2018-34519 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 24.13.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Phương  (VN) 
K62/32 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, phòng khám đa khoa; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ y tế 
tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-34521 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.3; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh dương, da cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ETL Việt Nam  

(VN) 
Số 6A ngõ 52 Phương Lưu, phường 
Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: dầu động cơ, dầu nhờn, chất bôi trơn, 
dầu nhớt, mỡ công nghiệp, mỡ bôi trơn chịu nhiệt, dầu thủy lực, dầu bánh răng, dầu cắt 
gọt, nước làm mát, dầu phanh.  

 

 
(210) 4-2018-34522 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 25.1.5; A7.5.8 
(591) Nâu, đỏ, trắng, nâu đậm. 
(731) Trần Thế Anh  (VN) 

Số 3C 28, phường Trại Chuối, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống tụ phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2018-34523 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AGRIOLY  (VN) 
Số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên; đại lý thương mại các 
sản phẩm nông nghiệp gồm rau và quả tươi, hạt giống, cây và hóa tự nhiên.  
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(210) 4-2018-34524 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VERITAS SHOES 
Việt Nam  (VN) 
56 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: giày, dép.  
 

 
(210) 4-2018-34525 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.4.24; 5.5.12; 

1.15.15 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý khách 
sạn VIENNA  (VN) 
29 đường số 33A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ].  

 

 
(210) 4-2018-34526 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ANI  (VN) 
14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, thiết bị vệ sinh: chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, vòi hoa 

sen, van nước, bệ xí, thiết bị sấy khô tay, bình tắm nóng lạnh, phòng tắm đa năng, phụ 
kiện bồn tắm, thiết bị phân phối nước, chậu vệ sinh.  

 

 
210) 4-2018-34527 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

SAKATA Việt Nam  (VN) 
¤ số 45HH05, khu đô thị mới Việt 
Hưng, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; hạt giống để trồng; quả tươi; cây trồng; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2018-34528 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SAKATA Việt Nam  (VN) 
¤ số 45HH05, khu đô thị mới Việt 

Hưng, phường Việt Hưng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống; hạt giống để trồng; quả tươi; cây trồng; rau tươi. 
 

 
(210) 4-2018-34529 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.4.2 

(591) Vàng cam, đỏ. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại điện tử du lịch 
Thời Đại Việt  (VN) 
25 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải 

cho các chuyến tham quan; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận tải. 
 

 
(210) 4-2018-34530 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại điện tử du lịch 
Thời Đại Việt   (VN) 
25 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải 

cho các chuyến tham quan; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận tải. 
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(210) 4-2018-34531 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại điện tử du lịch 
Thời Đại Việt   (VN) 
25 Đỗ Quang Đẩu, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ vận tải 
cho các chuyến tham quan; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải bằng xe điện; vận tải. 

 

 
(210) 4-2018-34532 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.6; A15.9.18 
(591) Đỏ đô, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SMYOU  (VN) 
9C/A, khu phố 1, Nguyễn ảnh Thủ, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy photocopy, 
bàn phím, loa, chuột máy vi tính, ổ cứng ngoài, điện thoại bàn. 

 

 
(210) 4-2018-34533 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 21.3.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
ngôi sao GERU  (VN) 
1/1 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Bóng cho trò chơi. 
 

 
(210) 4-2018-34534 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất GNC  (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóc môn để kích thích quả 
chín; hoá chất để cải tạo đất. 
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Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc xua 
đuổi côn trùng; thuốc trị bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc diệt nấm. 

 

Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu (gia vị); gia vị; gạo; ca cao; ớt (gia vị). 
 
 

(210) 4-2018-34535 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất GNC   (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóc môn để kích thích quả 
chín; hoá chất để cải tạo đất.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc xua 
đuổi côn trùng; thuốc trị bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc diệt nấm. 

 
 

(210) 4-2018-34536 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; 5.7.3; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh đậm, xanh nhạt, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất GNC   (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóc môn để kích thích quả 
chín; hoá chất để cải tạo đất.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc xua 
đuổi côn trùng; thuốc trị bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc diệt nấm. 

 

Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu (gia vị); gia vị; gạo; ca cao; ớt (gia vị). 
 
 

(210) 4-2018-34537 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất GNC   (VN) 
Số 673 quốc lộ 91, xã Bình Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích tăng trưởng cây trồng; hóc môn để kích thích quả 
chín; hoá chất để cải tạo đất.  

 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc xua 
đuổi côn trùng, thuốc trị bệnh cho cây trồng; thuốc diệt ốc bươu vàng; thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2018-34538 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phạm Trung Hòa  (VN) 

Số nhà 27, ngõ 213, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 
quán cafe; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-34539 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 25.5.25; 26.4.2
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng, cam. 
(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 

vụ nông nghiệp Quảng Hồng  
(VN) 
Thôn Quảng Hồng, xã Quảng Lạc, thành 
phố Lạng Sơn 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong; nước mật đường; mật đường dùng cho thực phẩm; sữa ong chúa, sáp 
ong và keo ong (không dùng cho mục đích dược phẩm). 

 

Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi. 
 

(210) 4-2018-34540 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.24 
(591) Đen, trắng, da cam, đỏ đậm, đỏ nhạt, 

xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 
lá cây. 

(731) AGRIMAX PTE. LTD.  (SG) 
17 Jurong Port Road, Singapore 619092, 
Singapore 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu 

và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm vi lượng dùng trong nông nghiệp; hóa chất phụ trợ 

dùng trong nông nghiệp; chế phẩm vi khuẩn dùng trong nông nghiệp; chất nền dùng để 

trồng cây không cần đất (nông nghiệp); chế phẩm vi khuẩn dùng trong sản xuất nông 

nghiệp; sản phẩm hóa học dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hỗ trợ tăng trưởng dùng trong trồng trọt; hóa 

chất phụ trợ dùng cho nghề làm vườn; chế phẩm vi khuẩn dùng cho nghề làm vườn; chế 

phẩm vi khuẩn dùng trong trồng trọt; hóa chất dùng trong trồng trọt (trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng cho nghề làm vườn 

(không kể chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh 

trùng); sản phẩm hóa học dùng trong nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng); thực phẩm cho cây; chất dinh dưỡng 

thực vật; chất nền thực vật; chế phẩm tăng trưởng cho cây; chất dinh dưỡng dùng cho cây 

trồng; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm kích thích tăng trưởng cây 

trồng; chất tăng trưởng cây trồng; chế phẩm dinh dưỡng cây trồng; thức ăn vi lượng dùng 

cho cây trồng; chất dùng để chít lỗ hổng/lỗ rỗng trên cây (lâm nghiệp); chế phẩm nuôi 

dưỡng cây trồng; đất trồng cây nhân tạo; chế phẩm giúp cây trồng tăng trưởng nhanh; 

chất điều hòa sinh trưởng cho cây; chất thúc đẩy tăng trưởng thực vật; chất điều hòa tăng 

trưởng thực vật; chất phụ gia cho cây để kích thích mọc rễ nhanh; chế phẩm điều hòa cho 

cây phát triển; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; chất khoáng/chất vô cơ dùng trong 

việc trồng cây; chất điều hòa tăng trưởng trong việc trồng cây; chế phẩm điều hòa tăng 

trưởng cây trồng dùng trong nông nghiệp; chất kích thích sự phát triển của cây trồng; đất 

trồng cây nhân tạo được làm từ vật liệu khoáng; sản phẩm hóa học dùng như là một chế 

phẩm điều hòa tăng trưởng cây trồng; khoáng chất dùng làm thực phẩm dinh dưỡng cho 

cây; chế phẩm hóa học dùng để ngăn ngừa nhiễm bệnh ở cây trồng; hóa chất phụ trợ dùng 

trong lâm nghiệp; chế phẩm vi khuẩn dùng trong lâm nghiệp; chế phẩm vi khuẩn dùng 

cho nghề trồng rừng; hóa chất dùng cho lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); chế phẩm hóa học dùng trong lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hóa chất dùng để phủ hạt 

giống nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chất diệt ký sinh trùng). 
 

 
(210) 4-2018-34542 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 5.3.20 

(591) Trắng, xanh lá cây, hồng, vàng. 

(731) Hợp tác xã Hợp Thịnh  (VN) 
Thôn Phai Luông, xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Cây thuốc (dược liệu) đã sơ chế và/hoặc bảo quản. 

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ cây thuốc (dược liệu) đã sơ chế và/hoặc bảo quản. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1474 

(210) 4-2018-34543 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm PMA  
(VN) 
Số 51 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 
 

(210) 4-2018-34544 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm PMA  
(VN) 
Số 51 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 
 

(210) 4-2018-34545 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 7.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm PMA  
(VN) 
Số 51 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; cửa nhôm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhôm, cửa nhôm. 
 
 

(210) 4-2018-34546 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.17.5; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và đầu tư LETSGO Việt Nam  (VN)
Tầng 4, tòa nhà Viet Tower số 1 Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính liên quan đến cho thuê ô tô, taxi và tất cả các dịch vụ 
cho thuê xe cộ vận chuyển hành khách; phần mềm máy vi tính để phối hợp, sắp xếp dịch 
vụ vận tải; phần mềm lên lịch trình và gửi đi tự động các phương tiện đi lại (xe cộ) có 
động cơ; phần mềm máy vi tính để nhận, sắp xếp và giữ chỗ dịch vụ vận tải; phần mềm 
máy vi tính dẫn đường/định hướng; phần mềm máy vi tính dùng bởi tổng đài điều khiển 
xe cộ có động cơ và hành khách và các hành khách tiềm năng để dùng chung xe (cùng 
đi). 

 

 
(210) 4-2018-34547 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.5; A24.15.7; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

và đầu tư LETSGO Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, tòa nhà Viet Tower số 1 Thái 
Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy vi tính; marketing; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung cấp thị trường trực 
tuyến (website thương mại điện tử) cho người mua và người bán các hàng hóa dịch vụ; 
dịch vụ khuyến mại cho người khác. 

 

 
(210) 4-2018-34549 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
HANCHI KOREA   (VN) 
Số nhà 4, ngách 63/180/18 đường Lê 
Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Két sắt. 

 

 
(210) 4-2018-34550 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 15.7.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OLIVIN LOGISTICS  
(VN) 
2/27 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (mô tơ điện) không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

 
(210) 4-2018-34551 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.15.15; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh ngọc bích. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OLIVIN LOGISTICS  
(VN) 
2/27 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ điện (mô tơ điện) không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị linh kiện điện tử, máy vi tính, thiết bị viễn thông, thiết bị 
ngoại vi, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, động cơ điện (mô tơ điện) 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2018-34552 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A8.1.24; A8.1.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ quảng cáo Minh An  (VN) 
142/57A đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo, chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại, rượu, bia, thuốc lá, giải khát, thuốc lá, lương thực, 
thực phẩm, máy móc, thiết bị văn phòng, các loại nguyên liệu làm bánh kẹo; đại lý ký gửi 
hàng hóa, mua bán các loại hoa tươi, cây cảnh, lẵng và bó hoa cắm sẵn, phụ kiện dùng để 
cắm hoa, chậu dùng để trồng hoa và cây cảnh; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới 
thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ trung 
gian thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-34553 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ quảng cáo Minh An  (VN) 
142/57A đường Bạch Đằng, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Bó, lẵng hoa tươi; hoa tự nhiên; hạt giống thực vật; cây khô để trang trí; quả 
tươi; rau tươi; các loại hạt [ngũ cốc]. 
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Nhóm 35: Mua bán các loại hoa tươi, cây cảnh, lẵng và bó hoa cắm sẵn, phụ kiện dùng để 

cắm hoa, chậu dùng để trồng hoa và cây cảnh; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; giới 

thiệu sản phẩm; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; dịch vụ trung 

gian thương mại. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; gói quà; chuyển phát hoa.  
 

 
(210) 4-2018-34554 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 

Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2018-34555 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam    (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 

Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 

 
(210) 4-2018-34556 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Infor Việt 
Nam   (VN) 
Nhà số 3, ngách 105/16, phố Hồ Tùng 

Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
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(210) 4-2018-34557 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A19.13.21; 26.4.1; 26.4.9; 26.7.25 

(591) Xanh lá, xanh ngọc, hồng, ghi. 

(731) Công ty cổ phần giải pháp y 
tế thông minh Ecomedic  (VN) 
P305, 306 tầng 3 TTTM tòa 48B 

KeangNam, đường Phạm Hùng, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động dùng để đặt hàng dược phẩm; phần 

mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; phần mềm có thể tải xuống được; chương trình 

máy tính.  
 

 
(210) 4-2018-34558 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.    
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 

khung nhôm.  
 

 
(210) 4-2018-34559 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 

Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 

khung nhôm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1479 

(210) 4-2018-34560 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

 
(210) 4-2018-34561 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

 
(210) 4-2018-34562 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm. 
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

 
(210) 4-2018-34563 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 
vách kính khung nhôm.  

 
Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

 
(210) 4-2018-34564 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.   
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

 
(210) 4-2018-34565 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Đông Âu  
(VN) 
460 đường Lê Duẩn, phường Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là: nhôm thanh định hình; cửa nhôm; 

vách kính khung nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua, bán vật liệu xây dựng như nhôm thanh định hình, cửa nhôm, vách kính 
khung nhôm.  

 

(210) 4-2018-34566 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.6; A25.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
DOBO Hàn Quốc  (VN) 
Lô B2-1-1 khu công nghiệp Nam Thăng 
Long, phường Thụy Phương, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị hong khô tay dùng cho phòng vệ 

sinh; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; quạt điện. 
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(210) 4-2018-34567 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đoàn Phúc  (VN) 
Nhà T1, đường Lê Văn Thiêm, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục; quần, áo; giày; dép; mũ.  
 

 
(210) 4-2018-34568 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; 1.15.17 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy móc và 
Thiết bị nhựa Hà Nội  (VN) 
Số 85B, ngõ 649, phường Lĩnh Nam, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh tủ lạnh; thiết bị nấu bếp; quạt gió, thiết bị điều 
hoà không khí; đèn điện, thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2018-34569 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 7.3.15; 8.7.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Giáo Dục.VN  
(VN) 
Thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

 
(210) 4-2018-34570 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thành  (VN) 
Số nhà 136 Phan Đình Phùng, thị trấn 
Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng phù hợp cho việc sử 
dụng trong y tế. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa.  
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về y tế.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc vệ sinh cho người.  
 

 
(210) 4-2018-34571 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.5; 1.5.1; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đỏ cờ, đỏ cánh sen, vàng, xanh da trời, 

trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn VINTEX 
Việt Nam   (VN) 
(NR Nguyễn Văn Hiệu) thôn Giang 
Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh          

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn mài nội thất; sơn mài ngoại thất; lớp phủ (bản chất là 
sơn) dùng cho công trình kiến trúc và nhà ở; véc ni. 

 

 
(210) 4-2018-34572 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)  Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chiết xuất của thịt; rau củ đã qua chế biến; trái cây đã qua chế biến; thạch trái cây; 
mứt ướt; trứng; sữa; các sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 

 
(210) 4-2018-34573 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần LIWAYWAY 

Việt Nam  (VN) 
Số 14, đường số 05, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; chất thay thế cà phê; 
bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; mật ong; mật 
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(thực phẩm); nấm men (không sử dụng cho động vật và các mục đích y tế); muối ăn; mù 
tạc; giấm ăn; nước xốt (là gia vị và không bao gồm nước xốt cho bánh pizza); gia vị; kem 
ăn (kem lạnh).  

 

 
(210) 4-2018-34574 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí HANA  (VN) 
74 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước.  
 

 
(210) 4-2018-34576 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Thị Thắm   (VN) 
Số 9b/11 Đông Khê, phường Đông Khê, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) 
và vật liệu chất cháy sáng.  

 

 
(210) 4-2018-34577 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Trần Thị Thắm   (VN) 
Số 9b/11 Đông Khê, phường Đông Khê, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 01: (Hóa chất) dung dịch tẩy rửa; dung dịch làm mát. 
 

Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) 
và vật liệu chất cháy sáng.  

 

 
(210) 4-2018-34578 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Goldsun 
Việt Nam  (VN) 
Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ, phường Minh Khai, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ép chậm. 
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Nhóm 11: Quạt điều hòa, bếp hồng ngoại, vỉ nướng điện, máy hút bụi, máy vắt cam; nồi 
chiên chân không; đèn sưởi nhà tắm; máy làm tỏi đen, nồi cơm cao tần, máy sưởi 
halogen, cây nước nóng lạnh, máy nướng bánh mì, máy tạo ẩm, máy pha cà phê, máy lọc 
nước R.O. 

 

Nhóm 21: Bình thủy, máy bắt muỗi.  
 

 
(210) 4-2018-34579 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.2.1; A1.1.12; A1.1.2; 1.15.7 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng, đỏ, vàng. 
(731) FUMAKILLA LIMITED  (JP) 

No. 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; hương đuổi muỗi; thuốc diệt 
muỗi; thuốc diệt muỗi dùng trên da.  

 

 
(210) 4-2018-34580 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước sơn móng tay, móng chân; bút kẻ viền mắt; thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; phấn hồng dùng để trang 
điểm; bút chì kẻ lông mày; kem nền dùng để trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho 
da; phấn nén đặc (mỹ phẩm); xà phòng dùng cho mục đích cá nhân; dầu gội đầu; chế 
phẩm đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-34581 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
Unit 5, 50 Brook Green Hammersmith, 
London W6 7BJ,  United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; phấn trang điểm; 
kem nền dùng để trang điểm; chất dưỡng ẩm, dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng thể; tinh dầu dùng cho cá 
nhân; chế phẩm tẩy trang; sản phẩm dùng để tẩy trang, cụ thể là giấy tẩm chế phẩm tẩy 
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trang; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt, tay 
và cơ thể; mỹ phẩm dưỡng ẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; thuốc nhuộm tóc; dầu gội, 
không chứa thuốc; mỹ phẩm chăm sóc tóc;  chế phẩm chăm sóc móng; véc-ni đánh bóng 
móng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; nước hoa; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]. 

 

 
(210) 4-2018-34582 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
Unit 5, 50 Brook Green Hammersmith, 
London W6 7BJ, United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; phấn trang điểm; 

kem nền dùng để trang điểm; chất dưỡng ẩm, dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng thể; tinh dầu dùng cho cá 
nhân; chế phẩm tẩy trang; sản phẩm dùng để tẩy trang, cụ thể là giấy tẩm chế phẩm tẩy 
trang; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt, tay 
và cơ thể; mỹ phẩm dưỡng ẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; thuốc nhuộm tóc; dầu gội, 
không chứa thuốc; mỹ phẩm chăm sóc tóc;  chế phẩm chăm sóc móng; véc-ni đánh bóng 
móng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; nước hoa; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]. 

 
 

(210) 4-2018-34583 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ISLESTARR HOLDINGS LIMITED  

(GB) 
Unit 5, 50 Brook Green Hammersmith, 
London W6 7BJ, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; phấn trang điểm; 

kem nền dùng để trang điểm; chất dưỡng ẩm, dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm 
chăm sóc sắc đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để dưỡng thể; tinh dầu dùng cho cá 
nhân; chế phẩm tẩy trang; sản phẩm dùng để tẩy trang, cụ thể là giấy tẩm chế phẩm tẩy 
trang; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; kem mỹ phẩm dùng cho mặt, tay 
và cơ thể; mỹ phẩm dưỡng ẩm dùng cho mặt, tay và cơ thể; thuốc nhuộm tóc; dầu gội, 
không chứa thuốc; mỹ phẩm chăm sóc tóc;  chế phẩm chăm sóc móng; véc-ni đánh bóng 
móng; móng (tay, chân) giả; lông mi giả; nước hoa; dầu dùng cho nước hoa và nước 
thơm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]. 
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(210) 4-2018-34584 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.25; 2.9.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, xanh lá cây, cam, 

hồng cánh sen. 
(731) Nguyễn Quỳnh Vân  (VN) 

15.3 lô C chung cư Khánh Hội 360A Bến 
Vân Đồn, phường 1, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình ảnh, video có thể tải về; đĩa video ghi sẵn; chương trình máy vi 
tính (ghi sẵn); đĩa compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tệp tin hình ảnh, video có thể tải về, đĩa video ghi sẵn, 
chương trình máy vi tính (ghi sẵn), đĩa compắc (nghe-nhìn), đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; cung cấp video 
trực tuyến, không tải về; dàn dựng băng video; cho thuê băng video. 

 

 
(210) 4-2018-34585 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12 
(591) Vàng đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Khỏe Để Đẹp  

(VN) 
95 Nguyễn Đình Thi, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại (franchising); quản lý kinh doanh chuỗi spa chăm 
sóc sức khỏe và sắc đẹp; mua bán mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm mặt nạ chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2018-34586 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.9.16; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh 

Đồng Tháp  (VN) 
Số 165 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch vụ bán 
buôn chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ trợ 
giúp y tế; chăm sóc y tế; vật lý trị liệu; dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi, người dưỡng 
bệnh; tư vấn sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-34588 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 26.1.1 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nare  (VN) 
22B/1, ấp 1, phường Tân Định, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi. 

 

 
(210) 4-2018-34589 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh lá cây nhạt, 

xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nước giải 
khát Hoàn Nguyên  (VN) 
Số 3, ngõ 74, tổ 2 Văn Phú, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước khoáng [đồ 

uống]; nước [đồ uống]; nước khoáng xenxe; nước uống dùng trong bữa ăn. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua-bán: nước uống có gaz, nước khoáng có muối lithi (đồ uống), 
nước khoáng [đồ uống], nước [đồ uống], nước khoáng xenxe, nước uống dùng trong bữa 
ăn); quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo; khảo sát kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-34591 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Thị Huyền Trang  (VN) 

14/37 đường số 1, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-34592 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; A11.3.4; 1.15.11 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ tổng hợp Mekong  
(VN) 
A6-03 đường số 5, khu dân cư lô 8C -
khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cơm. 

 

 
(210) 4-2018-34593 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 1.15.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, đỏ tươi. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ tổng hợp Mekong  
(VN) 
A6-03 đường số 5, khu dân cư lô 8C - khu 
đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng 
Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gas; đồ uống không có 
cồn; bia. 

 
 

(210) 4-2018-34594 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.16; 5.3.20; A2.3.23 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nhạt, ghi. 
(731) Đỗ Thị Tâm  (VN) 

Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ săn sóc da mặt; dịch vụ giảm 
béo, làm đẹp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2018-34595 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.12 
(591) Trắng, vàng đồng, vàng nhạt, ghi. 
(731) Đỗ Thị Tâm  (VN) 

Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ săn sóc da mặt; dịch vụ giảm 

béo, làm đẹp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-34596 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 5.1.1; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xám đen, xám trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH PEISUN 

CHEMICAL  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (chế phẩm tẩy 

dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất thép (chế phẩm để tinh luyện thép); chế 
phẩm làm khuôn đúc; hóa chất dùng trong công nghiệp (hoá chất công nghiệp); tác nhân 
hoá học hoạt động bề mặt (tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt). 

 
Nhóm 04: Dung dịch để cắt (dầu để cắt); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn 
(dầu nhờn); dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2018-34597 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH PEISUN 

CHEMICAL  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (chế phẩm tẩy 
dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 

phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất thép (chế phẩm để tinh luyện thép); chế 

phẩm làm khuôn đúc; hóa chất dùng trong công nghiệp (hoá chất công nghiệp); tác nhân 
hoá học hoạt động bề mặt (tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt). 

 

Nhóm 04: Dung dịch để cắt (dầu để cắt); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn 
(dầu nhờn); dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2018-34598 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH PEISUN 
CHEMICAL  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (chế phẩm tẩy 

dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất thép (chế phẩm để tinh luyện thép); chế 

phẩm làm khuôn đúc; hóa chất dùng trong công nghiệp (hóa chất công nghiệp); tác nhân 

hoá học hoạt động bề mặt (tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt). 
 

Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mỡ để bôi 

trơn; mỡ để bôi trơn; dầu động cơ. 
 

 
(210) 4-2018-34599 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  
(731) Công ty TNHH PEISUN 

CHEMICAL  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 

Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu để bôi trơn; 
mỡ để bôi trơn; dầu động cơ. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1491 

(210) 4-2018-34600 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)   (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt (dầu để cắt); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn 

(dầu nhờn); dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2018-34601 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống gỉ; chế phẩm chống mờ xỉn kim 

loại; chế phẩm bảo vệ kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-34602 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (chế phẩm tẩy 

dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất thép (chế phẩm để tinh luyện thép); chế 
phẩm làm khuôn đúc; hóa chất dùng trong công nghiệp (hoá chất công nghiệp); tác nhân 
hóa học hoạt động bề mặt (tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt). 
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(210) 4-2018-34603 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu để bôi trơn; 

mỡ để bôi trơn; dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2018-34604 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất (chế phẩm tẩy 

dầu mỡ dùng trong quá trình sản xuất); chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chế 
phẩm hoàn thiện kim loại dùng trong sản xuất thép (chế phẩm để tinh luyện thép); chế 
phẩm làm khuôn đúc; hóa chất dùng trong công nghiệp (hóa chất công nghiệp); tác nhân 
hóa học hoạt động bề mặt (tác nhân làm tăng hoạt tính bề mặt). 

 

 
(210) 4-2018-34605 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Peisun 

Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 
Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống gỉ; chế phẩm chống mờ xỉn kim 

loại; chế phẩm bảo vệ kim loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1493 

(210) 4-2018-34606 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH Peisun 
Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 

Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu để bôi trơn; 

mỡ để bôi trơn; dầu động cơ.  
 

 
(210) 4-2018-34607 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH Peisun 
Chemical (Việt Nam)  (VN) 
Lô đất CN5.2P, khu công nghiệp Đình 

Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dung dịch để cắt (dầu để cắt); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; chất bôi trơn 

(dầu nhờn); dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2018-34608 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Đặng Thế Quyết  (VN) 
Thôn Ga, thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ 

Lộc, tỉnh Nam Định 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi tắm, vòi rửa, chậu rửa mặt, bồn rửa, lavabo.  
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(210) 4-2018-34609 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3 
(591) Vàng, đen. 
(731) Nguyễn Thanh Tuấn  (VN) 

Tổ 1B, khu 1, phường Hồng Hà, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: các sản phẩm da và giả da, giày dép, túi xách, ví da, thắt 
lưng, vali, túi hành lý, cặp học sinh, ô che nắng, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu đồ trang 
trí bằng da cho đồ đạc trong nhà, đồ mỹ nghệ, đồ trang sức.  

 
 

(210) 4-2018-34610 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, vàng nhạt, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH MTV Bảo Trân  

(VN) 
Số 11, ngõ 19, phố Liễu Giai, phương 
Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2018-34611 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm. 
(731) Công ty cp Liên Doanh MIBAS 

PHARMACY  (VN) 
Phòng 05, tầng 24, toà nhà Pearl Plaza, 
số 561A đường Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chiết xuất 
của hoa [nước hoa]; hương liệu cho thục phẩm [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
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(210) 4-2018-34612 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 24.15.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương. 
(731) Công ty cp Liên Doanh MIBAS 

PHARMACY   (VN) 
Phòng 05, tầng 24, toà nhà Pearl Plaza, 
số 561A đường Điện Biên Phủ, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chiết xuất 

của hoa [nước hoa], hương liệu cho thực phẩm [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm làm thơm 
không khí (không phải chất khử mùi và không dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 05: Thảo dược; hương xua đuổi côn trùng, sâu bọ; dầu gội chứa thuốc; chế phẩm 
vệ sinh cá nhân chứa thuốc; dược phẩm dùng cho người, dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34613 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SPIRALEDGE, INC.  (US) 

1919 S. Bascom Avenue, Suite 300, 
Campbell, California 95008, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho máy tính và thiết bị di động dùng để quản lý và lập kế hoạch 

cho trang trại. 
 

Nhóm 42: Cung cấp trang web có phần mềm không thể tải xuống được dùng để quản lý 
và quy hoạch vườn; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas] bao gồm phần mềm dùng 
để quản lý và quy hoạch vườn. 

 

 
(210) 4-2018-34614 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SPIRALEDGE, INC.  (US) 

1919 S. Bascom Avenue, Suite 300, 
Campbell, California 95008, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho máy tính và thiết bị di động dùng để quản lý và lập kế hoạch 
cho trang trại. 
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Nhóm 42: Cung cấp trang web có phần mềm không thể tải xuống được dùng để quản lý 
và quy hoạch vườn; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas] bao gồm phần mềm dùng 
để quản lý và quy hoạch vườn. 

 

 
(210) 4-2018-34615 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) DINING WORKSHOP HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Room 910, 9/F., Tower 1, Cheung Sha 
Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
đặt trước thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-34616 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.1.18; 26.1.1; 25.1.25 
(731) DINING WORKSHOP HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Room 910, 9/F., Tower 1, Cheung Sha 
Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan Road, 
Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
đặt trước thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-34617 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; 1.15.11; A26.11.8; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, da cam. 
(731) Nguyễn Thị Khánh Thủy  (VN) 

80/21 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán chè; quán kem; dịch vụ phục 
vụ ăn uống lưu động (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2018-34618 (220) 05.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xám, bạc, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HAYGROUP  
(VN) 
121 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; dịch vụ đánh giá, dịch vụ định giá bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản, cho 
thuê căn hộ; cho thuê nông trại; cho thuê văn phòng; cho thuê văn phòng làm không gian 
làm việc chung; cho thuê bất động sản. 

 

(210) 4-2018-34619 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

chuỗi cung ứng SMARTLOG  
(VN) 
284 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính tải xuống được; phần mềm máy vi tính ghi sẵn; phần 
mềm thiết bị di động tải xuống được; phần mềm thiết bị di động ghi sẵn; nền tảng phần 
mềm máy tính và thiết bị di động cho mục đích đăng tải thông tin bởi người dùng; phần 
mềm điện toán đám mây có thể tải xuống được; thiết bị truyền phát viễn thông; thiết bị xử 
lý dữ liệu. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị nghe nhìn, thiết bị và linh kiện viễn thông, máy tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm máy tính; mua bán đèn chiếu sáng và đồ điện gia dụng; mua bán 
đồ nội thất; đăng ký dịch vụ thuê bao viễn thông cho người khác; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; cập nhật và duy 
trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học; sửa chữa thiết bị điện; sửa chữa máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cấp quyền 
truy cập vào cơ sở dữ liệu; truyền phát dữ liệu; cho thuê thiết bị viễn thông; cho thuê 
modem; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải; cho thuê phương tiện vận 
tải.  
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; lập trình thiết bị di động; cung cấp website có phần mềm 
trực tuyến và công cụ tra cứu không thể tải được mà cho phép người dùng tạo tài khoản và 
đăng thông tin có thể tra cứu được (dịch vụ máy tính); cung cấp nền tảng phần mềm lưu 
trữ trang web (web hosting platform) cho mục đích quản lý dịch vụ vận tải, giao nhận và 
hậu cần; tư vấn máy vi tính; tư vấn quản trị hệ thống máy vi tính; khôi phục dữ liệu máy 
tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-34620 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần StoxPlus  (VN)

Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính ghi sẵn; phần mềm máy tính có thể tải xuống được; phần 
mềm máy tính phân tích dữ liệu (ghi sẵn); phần mềm máy tính phân tích dữ liệu (có thể 
tải xuống được); phần mềm xử lý số liệu (ghi sẵn); phần mềm xử lý số liệu (có thể tải 
xuống được). 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; phát triển các giải pháp phần mềm; cập nhật 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; tư vấn 
phần mềm máy tính; tư vấn giải pháp phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-34621 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần StoxPlus  (VN)
Tầng 5, tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đánh giá tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư; môi giới 
đầu tư; cung cấp thông tin tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-34622 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, hồng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nha y Dược - 
Nha khoa Tâm Sài Gòn  (VN) 
Số 7 Trần Quý Cáp, phường 9, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng, hàm mặt.  
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(210) 4-2018-34623 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; 18.1.21 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thiết bị viễn 

thông truyền hình Ưng Bình 
Châu  (VN) 
44C Cư Xá Tự Do, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Ti vi; loa, đầu thu kỹ thuật số; hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm; 

thiết bị ghi hình; thiết bị âm thanh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ti vi, loa, hệ thống camera quan sát, báo cháy, báo trộm, thiết bị âm 
thanh, máy xay sinh tố, máy xay thịt, máy giặt, máy ép trái cây, máy rửa bát đĩa, bàn là, 
thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, tủ đông, nồi cơm điện, máy lọc nước, máy lọc không 
khí, quạt điện, nồi áp suất, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, ấm đun nước dùng điện, bình 
nước nóng cho nhà tắm.  

 

 
(210) 4-2018-34624 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH kinh doanh nhà 

Hoàng Gia   (VN) 
104 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất 

động sản; định giá bất động sản; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản).  
 

 
(210) 4-2018-34625 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Hộ kinh doanh Cơm Nhà  (VN) 

217A Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, trà sữa (trà là thành phần chủ yếu) và đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2018-34626 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.1.5; A11.1.5 

(591) Xanh dương, nâu, cam, vàng, xanh lá 

cây, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Cơm Nhà  (VN) 
217A Mai Xuân Thưởng, phường 6, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: cơm.  
 

 
(210) 4-2018-34627 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 

(731) Hộ kinh doanh TERESA SPA  
(VN) 
174 Cao Thắng, phường 11, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ và dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2018-34628 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.3.23; 18.3.2; A26.11.8; 25.1.25; 

3.4.13; A3.4.24 

(591) Đỏ, nâu, đen, trắng. 

(731) 1. Y Pil Ml«  (VN) 
60 Y Nuê, phường Ea Tam, thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

2. H' Len Niª  (VN) 
Buôn Ako Dhông, phường Tân Lợi, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán 

cà phê. 
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(210) 4-2018-34632 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.5; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, nâu nhạt, nâu đậm, xanh lá 

cây. 
(731) Hợp tác xã sản xuất chế biến 

và tiêu thụ nấm Nhì Tây   (VN) 
Thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp 
Đức, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nấm sơ chế, bảo quản dùng làm dược liệu.  
 

Nhóm 31: Nấm tươi, cụ thể là: nấm sò, nấm rơm, nấm linh chi, nấm mộc nhĩ, nấm bào 
ngư, nấm milky; nấm làm giống. 

 
Nhóm 33: Rượu nấm (không dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu, nấm sơ chế, 
nấm tươi, nấm làm giống, rượu nấm. 

 

 
(210) 4-2018-34633 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.3; 26.4.9; 

26.1.11; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp làng 

Triêm Tây   (VN) 
Thôn Triêm Tây, xã Điện Phương, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Làn bằng cói; túi bằng cói.  
 

Nhóm 20: Chiếu chẻ (chiếu để ngủ); giỏ cói. 
 

Nhóm 25: Dép cói; mũ cói.  
 

Nhóm 27: Thảm cói.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ cói như: làn cói, túi cói, chiếu chẻ 
(chiếu để ngủ), giỏ cói, dép cói, mũ cói, thảm cói. 
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(210) 4-2018-34634 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 7.3.11 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu. 

(731) ủy ban nhân dân thành phố 
Hội An   (VN) 
09 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, 

tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; củ tươi; quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như gạo, rau tươi, 

củ tươi quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-34635 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 

(591) Trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Like Việt 
Nam  (VN) 
Số 19/5, ngõ 178 Tây Sơn, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giá đỡ đỗ xe, bộ dẫn xe. 
 

 
(210) 4-2018-34636 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.8 

(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực Thiên 
Phó  (VN) 
Tầng 25, Block A, tòa nhà M3-M4, 91 

Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-34637 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  
(VN) 
75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao hoặc socola; hoa hoặc lá được sử 

dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở hoa, lá (dạng trà); mật ong; chế phẩm ngũ 

cốc. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước ngọt; đồ uống ép từ quả không 

chứa cồn; nước ép trái cây; nước uống có ga; đồ uống không cồn; xi-rô dùng cho đồ uống; 

chế phẩm để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2018-34638 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A17.2.2 

(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  
(VN) 
75 Phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 

Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà, cà phê, ca cao hoặc socola; hoa hoặc lá được sử 

dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở hoa, lá (dạng trà); mật ong; chế phẩm ngũ 

cốc. 
 

 
(210) 4-2018-34639 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.3; 26.3.2; 25.5.1 

(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trần Tự Do  (VN) 
218/43/41 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện viên cá nhân [huấn luyện thể dục thể hình].  
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(210) 4-2018-34640 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.1 
(731) THONG SHENG FOOD 

TECHNOLOGY SDN. BHD.  (MY) 
No.8, Lorong Industri Ringan Permatang 
Tinggi 4, Kawasan Industri Ringan 
Permatang Tinggi, 14100 Simpang 
Ampat, Pulau Pinang, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa học dùng trong sản xuất thực phẩm; hóa chất bảo quản thực phẩm; 

hóa chất dùng trong công nghiệp thực phẩm; tinh bột dùng trong công nghiệp thực phẩm; 
nhựa nhân tạo dạng thô chưa qua xử lý; phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-34641 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SWITCHLAB INC.  (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)  Nhóm 17: Nhựa acrylic bán thành phẩm; nhựa nhân tạo bán thành phẩm; vật liệu cách 

điện cho dây cáp; gioăng để đệm, lót hoặc làm kín; vật liệu cách ly; vật liệu để gắn, lót 
hoặc đệm kín cho mối nối; màng bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; chất dẻo bán 
thành phẩm; nhựa tổng hợp bán thành phẩm; vòng bằng cao su; vòng ngăn rò rỉ nước; cao 
su, dạng thô hoặc bán thành phẩm; nút chặn, hãm bằng cao su; xi gắn kín; chất dẻo dạng 
ép định hình dùng để sản xuất vật liệu cách ly; vật liệu cách ly, cụ thể là, vỏ bọc cách ly 
được thiết kế tương thích với linh kiện điện, điện tử hoặc điện cơ, cụ thể là vật nối dây 
điện; tấm bọc nhận dạng bằng nhựa, cụ thể là, tấm cán mỏng có bản chất là vật bọc, lót 
kín bằng nhựa dùng cho khối đầu cuối lắp trên đường ray; ống cách ly rỗng bằng chất 
dẻo, cụ thể là, ống bằng chất dẻo dùng trong sản xuất. 

 

 
(210) 4-2018-34642 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SWITCHLAB INC.  (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 06: Bu-lông bằng kim loại; gang, dạng thô hoặc bán thành phẩm; kim loại thường, 

dạng thô hoặc bán thành phẩm; đồng, dạng thô hoặc bán thành phẩm; khuôn đúc bằng 
kim loại; chìa khóa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại, ngoại 
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trừ khóa điện; đai ốc bằng kim loại; khóa móc; khớp nối ống bằng kim loại; đường ống 
bằng kim loại; cột bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại; đai bằng kim loại; đinh vít 
bằng kim loại; lò xo bằng kim loại [đồ ngũ kim]. 

 

 
(210) 4-2018-34643 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SMITH & NEPHEW PTE LIMITED  

(SG) 
1A International Business Park, #09-03 
Tolaram, Singapore 609933 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 10: Hệ thống rửa dùng cho bộ phận cơ thể người phục vụ mục đích y tế, các bộ 

phận và các chi tiết của hệ thống này; thiết bị y tế dùng trong phẫu thuật khớp. 
 

 
(210) 4-2018-34644 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.2; 26.1.1; A15.9.11 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place,  London,  
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; thuốc 
lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; bật lửa dành cho thuốc lá; bật lửa dành cho xì gà; diêm; các 
vật dụng dành cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, đầu 
lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá 
vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; 
các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 

 
(210) 4-2018-34645 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh nước biển, xanh 

lá cây, xanh dương đậm, tím, đen, đỏ, 
nâu, hồng. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)  Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hoá dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 
dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-34646 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 3.7.17 
(591) Vàng, cam, trắng, xanh nước biển, xanh 

lá cây, xanh da trời, xám. 

(540) 

  

(731) Đồng Đức Cảnh  (VN) 
Nhà D16, cư xá Trại Giam Chí Hòa, Hòa 
Hưng, phường 13, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Chất tăng cường tiêu hóa dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm vi sinh 

dùng cho mục đích y tế và thú y; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh 
dưỡng; dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

 
(210) 4-2018-34647 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2018-34648 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO   (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2018-34649 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO   (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-34650 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2018-34651 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-34652 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

dược phẩm và thương mại 
SOHACO  (VN) 
Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-34653 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Yến Đảo Kiên 

Giang   (VN) 
Số 25A Mạc Cửu, khu phố 4, thị Trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2018-34654 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chế phẩm sinh học (không dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế 
hoặc thú y; hoá chất công nghiệp; chế phẩm làm sạch, tinh chế, lọc; hoá chất để làm sạch 
nước; giấy thử hoá học; tác nhân hóa học để chống tạo bọt hoặc phá vỡ các bọt đã hình 
thành; chất phân tán; chất trao đổi ion; tác nhân hóa học dùng để ngăn ngừa sự ăn mòn và 
đóng cặn bên trong của thùng và ống của nồi hơi; chế phẩm hóa học để trung hòa nước; 
hóa chất để lọc và gạn (chế phẩm hoá học); hóa chất ngăn ngừa đóng cặn (chế phẩm hoá 
học); tác nhân hóa học dùng để ngăn ngừa sự hình thành chất nhờn trong hệ thống làm 
lạnh nước công nghiệp, hệ thống làm lạnh nước trong điều hòa không khí và trong quá 
trình sản xuất; chế phẩm hóa học dùng để ngăn ngừa sự chuyển màu đỏ nâu của nước bởi 
sản phẩm ăn mòn sắt, như là sắt hydroxit; tác nhân hóa học để làm sạch; chất keo tụ dùng 
trong xử lý chất thải; chế phẩm khử nước dùng trong công nghiệp; hóa chất để sử dụng 
trong quá trình lọc dầu; chế phẩm hóa học chống bụi (không phải sơn); chế phẩm hóa học 
để khử ôxy hòa tan trong nước ăn để ngăn ngừa sự ăn mòn; tác nhân hóa học dùng để 
thúc đẩy sự đông lại và sự kết đông của các hạt nhỏ lơ lửng trong nước thải; cacbon/than 
hoạt tính; tác nhân hóa học dùng để khử ion kim loại nặng trong nước thải bởi hoạt động 
làm kết dính và đóng cặn; chất ức chế ăn mòn kim loại nặng; sản phẩm hóa học để khử 
mực; chất bảo quản dùng cho mục đích công nghiệp; nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết 
và nước tái chế, tất cả dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để đo và phân tích chất lượng nước; thiết bị và dụng 
cụ dùng đề kiểm tra tính chất hóa học của nước, chất lượng nước và hiệu suất của hệ 
thống trong quy trình xử lý nước và nước thải; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra tính 
chất hóa học của nước, chất lượng nước và hiệu suất của hệ thống trong quy trình xử lý 
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nước dằn tàu; thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh các thông số vận hành và sự bơm 
hóa chất vào quy trình xử lý nước và nước thải; thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh các 
thông số vận hành và sự bơm hóa chất vào quy trình xử lý nước dằn tàu; thiết bị và dụng 
cụ dùng để đo và phân tích phế phẩm kim loại nặng và các chất kim loại khác trong tro 
đốt; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra thành phần của tro đốt và khí đốt và hiệu suất 
của hệ thống, và kiểm soát liều lượng của chất chống muội cho kim loại nặng, chất ổn 
định kim loại nặng và các chất hóa học khác trong quy trình đổ rác thải (trong bãi chất 
thải).  

 

Nhóm 11: Thiết bị khử muối cho nước biển; thiết bị khử muối; thiết bị xử lý nước biển; bộ 
lọc nước biển; thiết bị lọc nước biển; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị khử trùng bằng clo 
cho nước biển; thiết bị để làm sạch nước; thiết bị để làm sạch nước dùng trong công 
nghiệp. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ xử lý nước và dịch vụ xử lý 
nước thải. 

 

Nhóm 42: Giám sát trực tuyến liên tục và kiểm soát tính chất hóa học của nước, chất 
lượng nước và hiệu suất của hệ thống trong quy trình xử lý nước và nước thải; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống được để lưu trữ dữ liệu 
lịch sử thực hiện và thông tin của quy trình xử lý nước và nước thải, và để quản lý dữ liệu 
quy trình liên quan đến quy trình xử lý nước và nước thải; phân tích nước, thử nghiệm xử 
lý nước; giám sát và báo cáo sự tiêu thụ nước, chất lượng nước và các điều kiện để xử lý 
nước bằng việc sử dụng dụng cụ cảm biến điện tử và máy tính; giám sát trực tuyến liên 
tục thành phần của tro đốt và khí đốt, và hiệu suất của hệ thống, và giám sát liều lượng 
chất hóa học trong quy trình đốt rác thải; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không thể tải xuống được để lưu trữ dữ liệu lịch sử thực hiện và thông tin của 
quy trình đốt rác thải, và để quản lý dữ liệu quy trình liên quan đến quy trình đốt rác thải. 

 

 
(210) 4-2018-34655 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KURITA WATER INDUSTRIES LTD.  

(JP) 
10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chế phẩm sinh học (không dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế 
hoặc thú y; hoá chất công nghiệp; chế phẩm làm sạch, tinh chế, lọc; hoá chất để làm sạch 
nước; giấy thử hoá học; tác nhân hóa học để chống tạo bọt hoặc phá vỡ các bọt đã hình 
thành; chất phân tán; chất trao đổi ion; tác nhân hóa học dùng để ngăn ngừa sự ăn mòn và 
đóng cặn bên trong của thùng và ống của nồi hơi; chế phẩm hóa học để trung hòa nước; 
hóa chất để lọc và gạn (chế phẩm hoá học); hóa chất ngăn ngừa đóng cặn (chế phẩm hoá 
học); tác nhân hóa học dùng để ngăn ngừa sô hình thành chất nhờn trong hệ thống làm 
lạnh nước công nghiệp, hệ thống làm lạnh nước trong điều hòa không khí và trong quá 
trình sản xuất; chế phẩm hóa học dùng để ngăn ngừa sự chuyển màu đỏ nâu của nước bởi 
sản phẩm ăn mòn sắt, như là sắt hydroxit; tác nhân hóa học để làm sạch; chất keo tụ dùng 
trong xử lý chất thải; chế phẩm khử nước dùng trong công nghiệp; hóa chất để sử dụng 
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trong quá trình lọc dầu; chế phẩm hóa học chống bụi (không phải sơn); chế phẩm hóa học 
để khử ôxy hòa tan trong nước ăn để ngăn ngừa sự ăn mòn; tác nhân hóa học dùng để 
thúc đẩy sự đông lại và sự kết đông của các hạt nhỏ lơ lửng trong nước thải; cacbon/than 
hoạt tính; tác nhân hóa học dùng để khử ion kim loại nặng trong nước thải bởi hoạt động 
làm kết dính và đóng cặn; chất ức chế ăn mòn kim loại nặng; sản phẩm hóa học để khử 
mực; chất bảo quản dùng cho mục đích công nghiệp; nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết 
và nước tái chế, tất cả dùng cho mục đích công nghiệp.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để đo và phân tích chất lượng nước; thiết bị và dụng 
cụ dùng đề kiểm tra tính chất hóa học của nước, chất lượng nước và hiệu suất của hệ 
thống trong quy trình xử lý nước và nuớc thải; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra tính 
chất hóa học của nước, chất lượng nước và hiệu suất của hệ thống trong quy trình xử lý 
nước dằn tàu; thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh các thông số vận hành và sự bơm 
hóa chất vào quy trình xử lý nước và nước thải; thiết bị và dụng cụ dùng để điều chỉnh các 
thông số vận hành và sự bơm hóa chất vào quy trình xử lý nước dằn tàu; thiết bị và dụng 
cụ dùng để đo và phân tích phế phẩm kim loại nặng và các chất kim loại khác trong tro 
đốt; thiết bị và dụng cụ dùng để kiểm tra thành phần của tro đốt và khí đốt và hiệu suất 
của hệ thống, và kiểm soát liều lượng của chất chống muội cho kim loại nặng, chất ổn định 
kim loại nặng và các chất hóa học khác trong quy trình đổ rác thải (trong bãi chất thải). 

 

Nhóm 11: Thiết bị khử muối cho nước biển; thiết bị khử muối; thiết bị xử lý nước biển; bộ 
lọc nước biển; thiết bị lọc nước biển; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị khử trùng bằng clo 
cho nước biển; thiết bị để làm sạch nước; thiết bị để làm sạch nước dùng trong công 
nghiệp.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến dịch vụ xử lý nước và dịch vụ xử lý 
nước thải.   

 

Nhóm 42: Giám sát trực tuyến liên tục và kiểm soát tính chất hóa học của nước, chất 
lượng nước và hiệu suất của hệ thống trong quy trình xử lý nước và nước thải; cung cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không thể tải xuống được để lưu trữ dữ liệu 
lịch sử thực hiện và thông tin của quy trình xử lý nước và nước thải, và để quản lý dữ liệu 
quy trình liên quan đến quy trình xử lý nước và nước thải; phân tích nước, thử nghiệm xử 
lý nước; giám sát và báo cáo sự tiêu thụ nước, chất lượng nước và các điều kiện để xử lý 
nước bằng việc sử dụng dụng cụ cảm biến điện tử và máy tính; giám sát trực tuyến liên 
tục thành phần của tro đốt và khí đốt, và hiệu suất của hệ thống, và giám sát liều lượng 
chất hóa học trong quy trình đốt rác thải; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không thể tải xuống được để lưu trữ dữ liệu lịch sử thực hiện và thông tin của 
quy trình đốt rác thải, và để quản lý dữ liệu quy trình liên quan đến quy trình đốt rác thải. 

 

 
(210) 4-2018-34656 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Vũ Mạnh Đại  (VN) 

Thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức, huyện 
Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2018-34657 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.3; 26.1.2; 1.15.23; A24.15.7 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A-BANK Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, số 88 Tô Vĩnh Diện, phường 
Khương Trung, quận Thanh xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; tư vấn về bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; cung cấp 
thông tin bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; định giá tài chính [bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản]. 

 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; cung cấp dịch vụ thuê ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin; tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; tư 
vấn bảo mật dữ liệu; lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-34658 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH LIVIN'GREEN Việt 

Nam  (VN) 
Số 4H, ngõ 445/25 Nguyễn Khang, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2018-34659 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1 
(591) Nâu, cam. 
(731) Bùi Như Mậu  (VN) 

89 Phú Đức, phường Vĩnh Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; đậu hũ ngâm (chao); đậu hũ ăn liền (tào phí ăn liền); đậu hũ 
tươi.  
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(210) 4-2018-34661 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 19.7.1; 26.15.15; 26.15.25 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 
Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 

Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da; chế phẩm mỹ 

phẩm chăm sóc tóc; chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-34663 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.9.1; 24.13.1; 25.1.25; A5.13.8; 

5.13.25 

(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Phương   (VN)
Số 30, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu rượu.  
 

 
(210) 4-2018-34664 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.9.1; 24.13.1; 25.1.25; A5.13.8 

(591) Tím, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Phương  (VN) 
Số 30, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 

Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đông trùng hạ thảo đã được sấy khô dùng làm thực phẩm.  
 

Nhóm 31: Nấm đông trùng hạ thảo tươi, thảo quả tươi, nấm tươi, nấm đông trùng hạ thảo 

chưa chế biến, nấm tươi chưa chế biến.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: nấm, nấm đông trùng hạ thảo.  
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(210) 4-2018-34665 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 24.13.1; 25.1.25; A5.13.8; 

5.13.25 
(591) Vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Phương  
(VN) 
Số 30, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu đông trùng hạ thảo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: nấm, nấm đông trùng hạ thảo.  
 

 
(210) 4-2018-34668 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; A17.3.2 
(591) Xanh da trời, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Tuệ Anh  
(VN) 
Căn hộ 207, nhà A, tập thể trường Đại 
học Luật Hà Nội, phường Dịch Vọng 
Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
pháp lý.  

 

 
(210) 4-2018-34669 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất thiết bị cơ-y-
hóa Lưu Nguyên Quảng  (VN) 
Thửa đất số 158, tờ bản đồ số 13, khu 
phố Khánh Hội, phường Tân Phước 
Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm có tính chất dược dùng cho mục đích y tế, chế phẩm có tính chất 

thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc thù, chuyên dụng, đặc biệt chuyên dùng cho các 
nhu cầu và tác dụng bồi bỗ sức khỏe cho người tiêu dùng, có dược tính, có tố chất dinh 
dưỡng cao, sản phẩm thuộc dòng chủng loại chế phẩm dược tính đặc thù mang tên: đông 
trùng hạ thảo.  
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(210) 4-2018-34670 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.3; 26.4.3; 26.3.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh dương (xanh đậm), xanh 

nâu (nâu pha trộn lẫn với màu xanh 

đậm). 

(540) 

  

(731) Viện quản lý tri thức về công 
nghệ - TIKM  (VN) 
Số 35 đường Ung Văn Khiêm, phường 

25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ. 
 

 
(210) 4-2018-34671 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.3.5 

(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lương Hiệp  (VN) 
Thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; va li; ví đựng danh thiếp; ví da; túi xách tay.  

 

Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; dây lưng (trang phục); đồ đội đầu.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn và bán lẻ, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu cặp da; ba lô; 

va li ví đựng danh thiếp; ví da; túi xách tay, đồ đi chân, quần, áo, dây lưng (trang phục), 

đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2018-34673 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.5.1; A1.13.10; 20.7.1; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1; A20.1.3 

(591) Vàng, hồng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chân - Thiện - 
MỸ  (VN) 
Thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh                

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; trường đại học.  
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(210) 4-2018-34674 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ HESEM   (VN) 
257/7/11 đường 11, khu phố 4, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh           

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; quảng cáo; hỗ trợ 
quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; định giá bất động sản.  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ bị hư hỏng 
một phần hoặc hoàn toàn; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng nhà thép tiền chế.  

 

 
(210) 4-2018-34675 (220) 05.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bản Việt  (VN) 
Tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thi 
Minh Khai, phường 5, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê 
mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính. 

 

 
(210) 4-2018-34676 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; 26.3.23 
(591) Trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất khẩu gỗ dán Thủy Linh  
(VN) 
Số 12, ngõ 2, phố Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán. 
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(210) 4-2018-34679 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.21; A24.15.7; 5.3.4; A5.3.13; 

A18.5.7 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV P.SUPPLY  
(VN) 
121/4T Trần Bình Trọng, phường 2, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ dùng nhà hàng khách sạn: két sắt, minibar; công cụ, dụng cụ thiết 

bị trong phòng khách sạn (bình đun, máy sấy tóc, bàn ủi, máy hơ tay); công cụ, dụng cụ 

vệ sinh, xe làm vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-34680 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.23; A26.11.12; 4.5.3 

(591) Đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ số 
Khởi Việt  (VN) 
Số 96 ngõ 211 Khương Trung, phường 

Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để tẩy màu; xà phòng khử 

mùi; nước javen; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34685 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.5; 25.1.25; 6.1.2; A25.1.10 

(591) Đen, trắng, xanh lam, vàng, đỏ, nâu. 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tân Tiến Phát  (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 

làm từ yến (đồ uống không cồn). 
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1517 

(210) 4-2018-34686 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.12.1; A5.3.15; A26.11.12; 26.1.1; 

A5.7.22; A5.7.23 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

trắng. 

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Hương Khê  (VN) 
Tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ quả cam, giống cam và các sản phẩm từ cam. 
 

 
(210) 4-2018-34687 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.3; 26.5.1; 26.7.25 

(591) Vàng, trắng, nâu đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Minh Huệ  (VN) 
Thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ trị liệu; tư vấn khám chữa bệnh; dịch vụ 

trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2018-34688 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.2.7; A26.11.12 

(591) Cam, trắng, xanh nước biển, xanh nước 

biển đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV XNK cà 
phê Thiên Bảo  (VN) 
Số 12 đường Thích Quảng Đức, tổ 1, khu 

1, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, hương liệu cà phê, đồ uống cà phê 

có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê.  
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(210) 4-2018-34691 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.7; 26.4.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường đại học bách khoa - 
§H§N  (VN) 
Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, thông tin về giáo dục và đào tạo; các hoạt động thể thao 
và văn hoá: xuất bản sách, tổ chức các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, tổ chức và điều khiển 
các cuộc hội nghị, hội thảo (semina).  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn nghiên cứu phân tích hoạt động khoa học công nghệ, thiết kế 
phát triển phần mềm phần cứng máy tính; dịch vụ nghiên cứu thiết kế tư vấn kỹ thuật 
công trình xây dựng dân dụng, cầu đường, kỹ thuật môi trường; thiết kế lắp đặt hệ thống 
máy móc công nghiệp, thiết bị năng lượng, hệ thống thiết bị điện.  

 

 
(210) 4-2018-34692 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu MOBELL  (VN) 
537-539 Kinh Dương Vương, KP6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; loa di động; micro. 

 

 
(210) 4-2018-34693 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đen, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
77 đường số 10, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là: chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da hoặc tóc; chế phẩm 
mỹ phẩm làm mờ sẹo và vết thâm nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch cơ thể; mặt nạ 
làm đẹp. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, cụ thể là: thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-34694 (220) 08.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.6; A3.7.24; 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Nhất Thống  (VN) 
Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới 
Sapphire 15-17 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; 

lập kế hoạch cho buổi tiệc; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trứ tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn 
uống. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ trang điểm; triệt lông 
bằng sáp; dịch vụ chỉnh hình răng.  

 

 
(210) 4-2018-34695 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.9; 3.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên kết Kỳ Lân  
(VN) 
601 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho; 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch và hoạt động văn phòng những mặt 
hàng: rượu, salad, mỹ phẩm, men vi sinh và thực phẩm; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý 
về mặt hành chính các đơn đặt hàng; quảng cáo qua thư đặt hàng đối với các mặt hàng 
salad, mỹ phẩm, men vi sinh và thực phẩm; hỗ trợ quản lý kinh doanh tại các chuỗi cửa 
hàng trong hệ thống; tư vấn điều hành và quản lý kinh doanh đối với các chuỗi cửa hàng 
trong hệ thống; giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm tại các chuỗi cửa hàng của hệ 
thống. 

 

 
(210) 4-2018-34696 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy lọc nước Hoàng Gia  (VN) 
280 Nguyễn Văn Linh, phường Trương 
Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước và làm sạch nước. 
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(210) 4-2018-34697 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.7.25; 26.1.5; A26.11.7 

(591) Đỏ đậm, vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Komi 
Việt Nam  (VN) 
Số 128 phố Yên Bái 2, phường Phố Huế, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

 
(210) 4-2018-34698 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Huỳnh Duyên  (VN) 
39/9 Trương Thị Ngào, khu phố 4, 

phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn, điều hành và tổ chức kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; 

tư vấn quản lí nhân sự; tư vấn và tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại; tư vấn kế 

toán; tư vấn thuế.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh quán cà phê giải 

khát.  
 

 
(210) 4-2018-34699 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.13.1; A1.1.12 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ Minh 
Long  (VN) 
Tổ dân phố số 5, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh cuốn. 

 

Nhóm 35: Mua, bán bánh cuốn. 
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(210) 4-2018-34700 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc và làm sạch da và tóc. 
 

 
(210) 4-2018-34701 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 
(731) LEE KEE GROUP LIMITED  (HK) 

No. 16 Dai Fat Street, Tai Po Industrial 
Estate, New Territories, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm và hợp kim của chúng; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; cuộn dây thép không gỉ; dây kim loại; quặng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-34702 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
nội thất Gia Khánh  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 56, ngách 74, phố Thạch 
Cầu, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo  
 

Nhóm 37: Trang trí nội ngoại thất, thi công nội ngoại thất, thi công xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-34703 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 18.1.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - DV - KT Việt 
Đức  (VN) 
26/5 Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa ô tô, lắp đặt ô tô, bảo dưỡng ô tô. 
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(210) 4-2018-34704 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Kỳ Định Bang  (VN) 
Số 136 đường Trịnh Đình Trọng, phường 
Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán nhậu, quán ăn uống (do nhà hàng tự thực hiện).  
 

 
(210) 4-2018-34705 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Cam, cam đậm, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trang trí 
nội thất IPC   (VN) 
Số 86/1A đường số 3, tổ 6, khu phố 8, 
phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm đồ gỗ gia dụng, đồ gỗ văn phòng, đồ nội thất (giường, tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ), các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ, cói, sừng, xương thuộc nhóm 
này.  

 

 
(210) 4-2018-34708 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mai Phương  (VN) 
23 ngõ 295 Bạch Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt động văn 
phòng.  

 

 
(210) 4-2018-34709 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại Hướng Phát  (VN) 
Phố mới Chợ Trâu, xã Hải Hưng, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu mỏ; dầu diezel; nhiên liệu. 
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(210) 4-2018-34710 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Hợp tác xã đầu tư và phát 

triển nông nghiêp công nghệ 
cao Minh Châu   (VN) 
Thôn Đoàn Thượng, xã Bảo Khê, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; trà thào mộc (không dùng cho mục đích y tế); trà 

có túi lọc; trà gói; trà hòa tan uống liền.  
 

 
(210) 4-2018-34711 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím. 
(731) Công ty TNHH Mạnh Quỳnh 

Sitong  (VN) 
Số 29 đường Đông A, khu đô thị Hòa 
Vượng, xã Lộc Hoà, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 
LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh, phụ kiện lắp đặt trong nhà vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, bồn 
tắm, vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh), vòi cho đường ống, bệ xí nhà vệ sinh, chậu rửa (bộ 
phận của thiết bị vệ sinh), bình nóng lạnh, thiết bị làm nước nóng, máy sấy tóc, mắc áo, 
đồ đạc trong nhà bằng kim loại, đồ đạc dùng trong văn phòng, giá [đồ đạc], giá để mỹ 
phẩm, gương soi, vật liệu xây dựng phi kim loại, gạch lát nền.  

 

 
(210) 4-2018-34712 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 4.3.3; 24.17.21; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ phòng 
cháy chữa cháy Nam Phi Long  
(VN) 
Số 16/22 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)  Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn; áo quần bảo hộ chống cháy, 
phòng chống tai nạn; giày bảo hộ chống cháy, phòng chống tai nạn; bình chữa cháy; vòi 
chữa cháy; đầu phun dập lửa; tủ chữa cháy; trụ cấp nước chữa cháy; lăng phun chữa cháy; 
đầu báo khói; đầu báo nhiệt; kim thu sét; chuông báo cháy. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nón (mũ) bảo hộ phòng chống cháy, tai nạn; áo quần bảo hộ chống 
cháy, phòng chống tai nạn; giày bảo hộ chống cháy, phòng chống tai nạn; bình chữa 
cháy; vòi chữa cháy; đầu phun dập lửa; tủ chữa cháy; trụ cấp nước chữa cháy; lăng phun 
chữa cháy; đầu báo khói; đầu báo nhiệt; kim thu sét; chuông báo cháy. 

 

 
(210) 4-2018-34713 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Hồng, xanh lá, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH RAMPION  (VN) 
132 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

 
(210) 4-2018-34714 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 11.3.18; A11.1.25 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Nga  (VN) 
81-83 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-34715 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 1.7.6 
(591) Vàng, đà. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào Quảng 
Nam Tấn Hưng  (VN) 
42 Trần Xuân Lê, phường Hoà Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế.  
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(210) 4-2018-34717 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.4; A3.7.24; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Vicem Hải Vân  (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp 
Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2018-34718 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh, đỏ tía, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Trường Thành Việt Nam  (VN) 
Số 18/232, phố Trần Điền, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản.  

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất năng lượng điện mặt trời; dịch vụ xử lý rác thải 
[chuyển hoá]; tái chế rác thải và bã cặn; tiêu hủy rác thải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học.  

 

 
(210) 4-2018-34719 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
và công nghệ cao Trường 
Thành  (VN) 
Số 14 - 16, phố Hàm Long, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Đèn led; đèn chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  
 

Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 
đại lý bất động sản.  
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Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; sản xuất năng lượng điện mặt trời; dịch vụ xử lý rác thải 
[chuyển hoá]; tái chế rác thải và bã cặn; tiêu hủy rác thải.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; nghiên cứu trong lĩnh vực 
bảo vệ môi trường; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; tư vấn công nghệ; nghiên cứu khoa học.  

 

 
(210) 4-2018-34720 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) KABUSHIKI KAISHA STYLISH H&A 
(DOING BUSINESS AS STYLISH H&A 
INC.)   (JP) 
Kobe HarBorLand Center Bld, 1-3-3, 
Higashikawasaki-cho, Chuo-ku, Kobe-
shi, Hyogo 650-0044, Japan 

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền; ví đựng tiền xu; túi sách học sinh; túi nhỏ cầm tay; ô; ba lô; túi xách.  
 

Nhóm 24: Vỏ chăn bông futon; vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; vải lanh dùng trong nhà; 
tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải; miếng/tấm vải lót trên bàn; khăn mặt bằng vải.  

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; tạp dề [trang phục]; quần áo may sẵn; đồ đi ở chân; đồ đội 
đầu; găng tay [trang phục].  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ ví tiền, ví đựng tiền xu, túi sách học sinh, túi nhỏ 
cầm tay, ô, ba lô, túi xách, vỏ chăn bông futon, vải, khăn tay bỏ túi bằng vải, vải lanh 
dùng trong nhà, tấm lót đĩa bàn ăn bằng vải, miếng/tấm vải lót trên bàn, khăn mặt bằng 
vải, áo khoác ngoài, tạp dề [trang phục], quần áo may sẵn, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, găng 
tay [trang phục].  

 

 
(210) 4-2018-34721 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá mạ. 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Mai Gia  (VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; bồn rửa (chậu rửa được gắn cố định), bồn tiểu; hệ thống ống dẫn 
nước dùng trong nhà vệ sinh; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn 
nước; vòi dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh 
như thanh vắt khăn tắm bằng thép không gỉ, móc treo khăn tắm, phụ kiện vệ sinh và vòi 
nước, sen tắm, vòi hoa sen, vòi lavabo, vòi rửa bát, bồn rửa mặt, chậu lavabo, chậu rửa 
bát, bệt xí, gương, dây cấp nước, hộp thép không gỉ đựng giấy trong nhà vệ sinh, bô để đi 
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tiểu, bồn cầu, hệ thống thiết bị nhà tắm làm bằng sứ hoặc thép không gỉ; quảng cáo sản 
phẩm; giới thiệu trưng bày sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34722 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34723 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34724 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34725 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34726 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa, mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2018-34727 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Sumophaco  (VN) 
Số nhà 14 ngách 420/24, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-34728 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Sumophaco  (VN) 
Số nhà 14 ngách 420/24, đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 

súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 

mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2018-34729 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 
Việt   (VN) 
Số 115, quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 

Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu [tinh dầu]; tinh dầu; hương liệu cho thực phẩm [tinh dầu]; chất 

chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo chứa thuốc; 

trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục 

đích y tế. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh 

dầu]; tinh dầu dùng cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và dầu tinh dầu]; hương liệu cho thực 

phẩm. 
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(210) 4-2018-34730 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 11.3.18; 1.15.23; A26.11.12; A11.3.7 
(591) Vàng đồng, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Young Media  (VN) 
Số 111 đường số 4, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540)  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện nhằm mục đích thể thao, giải trí; tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích văn hóa, giáo dục; sản xuất buổi biểu diễn (dàn dựng buổi biểu diễn); tổ chức các 
cuộc thi (giáo dục và giải trí); lập kế hoạch cho buổi tiệc (giải trí); dịch vụ giải trí 

 

 
(210) 4-2018-34731 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 1.15.11; 26.1.1; 3.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng, xám, đỏ, xanh da trời, da 
cam, vàng, đen. 

(731) Huỳnh Ngọc Duy  (VN) 
702/1 đường Trần Phú, phường Lộc Tiến, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) xanh ướp hương. 
 

 
(210) 4-2018-34732 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH GREENTEK 
VISION   (VN) 
309/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; chế phẩm để vỗ béo vật nuôi; trái cây tươi; hạt giống thực vật; 
cây trồng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn công nghệ viễn thông; dịch vụ tư vấn công 
nghệ thông tin; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; tư vấn công 
nghệ máy tính. 

 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật.  
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(210) 4-2018-34733 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 2018-092365 18.07.2018 JP 

(531) 26.5.2; 14.1.13; A14.1.15 
(731) PANA CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

1-8-3, Kami-takaido, Suginami-ku, 
Tokyo, 168-0074, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)  Nhóm 17: Chất dẻo phế thải được làm từ các sản phẩm chất dẻo cứng được nghiền ra 

thành từng mảnh nhỏ cho mục đích tái chế; chất dẻo phế thải được làm từ các sản phẩm 
bọt styrofo (styrofoam) được giảm khối lượng và được làm cho rắn lại thành dạng khối 
cho mục đích tái chế; chất dẻo phế thải được làm từ các sản phẩm chất dẻo mềm được ép 
và được làm cho rắn lại thành tấm mỏng cho mục đích tái chế; chất dẻo phế thải cho mục 
đích tái chế. 

 

 
(210) 4-2018-34734 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại NTB PHARMA NEW  
(VN) 
Số 26 nhà liền kề, dãy 6A Làng Việt kiều 
châu âu, KĐT Mỗ Lao, phường Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2018-34735 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế JAFACO  (VN) 
Lô 111.34, khu biệt thự Đỉnh Long, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  
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(210) 4-2018-34737 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại dịch vụ DC  (VN) 
Lô BT03, khu dịch vụ du lịch Sông Hồng 
Thủ Đô - Bắc Đầm Vạc, 189 đường Lam 
Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; vali; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi cho thể thao.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); mũ; giày, dép, bao tay.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cặp da, ba lô, vali, ví tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, túi cho thể thao, 
bộ quần áo tắm, thắt lưng, quần áo, mũ, áo khoác choàng, bao tay của phụ nữ. 

 

 
(210) 4-2018-34738 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thương mại dịch vụ DC   (VN) 
Lô BT03, khu dịch vụ du lịch Sông Hồng 
Thủ Đô - Bắc Đầm Vạc, 189 đường Lam 
Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, 
đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 
đích du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du 
lịch; cho thuê bãi đỗ xe. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt 
chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; giữ chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

(210) 4-2018-34742 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu và xây dựng Gia Phát  
(VN) 
Số nhà 30, ngách 96, ngõ 64, phố Triều 
Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Tấm ốp hợp kim nhôm dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-34743 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 5.13.1; 3.4.13; A3.4.24; 3.4.7 
(731) WELLAND INVESTMENTS LIMITED  

(HK) 
52 Conduit Road, 35 H, Valiant Court, 
Mid-level, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ châu báu; đá quý; hộp đựng đồ trang sức; hạt dùng làm đồ trang sức; đồng 

hồ đeo tay; hợp kim của kim loại quý. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; marketing. 

 

 
(210) 4-2018-34744 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 5.13.1; 3.4.13; 3.4.7; A3.4.24 
(731) WELLAND INVESTMENTS LIMITED  

(HK) 
52 Conduit Road, 35 H, Valiant Court, 
Mid-level, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví đựng tiền; ví cầm tay cho phụ nữ; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
túi du lịch. 

 

Nhóm 25: Quần áo; giày; thắt lưng [trang phục]; đồ đi ở chân; áo vét [trang phục]; áo sơ 
mi. 

 

 
(210) 4-2018-34746 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; A18.7.20; A18.7.19 
(731) SUNRISE & CO (PTE) LTD  (SG) 

No. 9 Kaki Bukit Crescent, Kaki Bukit 
Tech Park 1, Singapore 416240 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày thể thao; dép; dép đi trong nhà; giày cao cổ; túi bọc làm ấm chân 

[không dùng điện]; miếng lót gót cho đồ đi ở chân (không dùng cho mục đích chỉnh 
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hình); miếng lót bên trong giày (không dùng cho mục đích chỉnh hình); đế giữa của giày; 

đế phylon [đế giữa của giày]; bộ phận chống trượt dùng cho đồ đi ở chân; miếng chèn gót 

giày (không dùng cho mục đích chỉnh hình); đế lót bên trong giày (miếng lót, không dùng 

cho mục đích chỉnh hình); thân trên của giày (bộ phận của đồ đi ở chân); bít tất ngắn cổ; 

đế cho đồ đi ở chân; lưỡi gà cho giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi ở chân); dây kéo 

gót cho giày và giày cao cổ (bộ phận của đồ đi ở chân); diềm bao quanh mũi cho giày và 

giày cao cổ; vỏ bọc chuyên dụng cho giày để chống thấm nước và chống hư hại (bộ phận 

của đồ đi ở chân); vỏ bọc chuyên dụng cho giày cao cổ để chống thấm nước và chống hư 

hại (bộ phận của đồ đi ở chân); áo khoác ngoài; áo khoác ngoài dùng cho thể thao; áo 

thun; áo cánh; áo vét [trang phục]; áo ngoài mặc chui đầu; áo gilê; bộ quần áo thể thao; 

quần dài; quần lót; quần thể thao dài; ca vát; tất dài; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần 

ống bó [quần dài]; quần áo lót; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; lưỡi trai/tấm che nắng [đồ 

đội đầu]; quần áo thể thao; quần bơi; váy; thắt lưng [trang phục]; khăn quàng cổ; khăn 

choàng; quần áo bằng vải jean; áo thun ngắn tay; quần đùi; áo may ô/áo lót; áo sơ mi; áo 

choàng; áo mưa; áo len dài tay. 
 

 
(210) 4-2018-34747 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 26.13.25 

(591) Vàng đồng, nâu đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư hạ tầng 
và du lịch Đông á  (VN) 
41 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ dụ lịch; dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ cho thuê kho 

chứa hàng; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ lai dắt tàu thuyền.  
 

 
(210) 4-2018-34750 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.14 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty cổ phần Eviglobal  
(VN) 
159/30 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; tỏi đen (thực phẩm chức năng); tỏi đen 

(dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-34751 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đỏ, cam. 
(731) Công ty cổ phần Eviglobal  

(VN) 
159/30 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; tỏi đen (thực phẩm chức năng); tỏi đen 
(dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-34752 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Eviglobal  

(VN) 
159/30 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; tỏi đen (thực phẩm chức năng); tỏi đen 
(dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2018-34753 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.15 
(591) Cam, nâu. 
(731) SHIU SHIOU TING   (TW) 

8F., No.259, Chang'an St., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; mỹ phẩm dùng cho thẩm mỹ viện.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho thẩm mỹ viện. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện (spa); dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; trung tâm chăm sóc 
sức khỏe; trang điểm; làm tóc; chăm sóc da. 
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(210) 4-2018-34754 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 18.5.1; A18.4.2; 

25.5.25; 18.3.23 
(591) Đen, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 

GIC  (VN) 
88/4 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài 
chính, kế toán, pháp luật).  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cung cấp thông tin 
liên quan đến làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-34755 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.4; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-34756 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá cây, xanh 

dương. 
(731) Trần Vĩnh Nhơn   (VN) 

49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ phục vụ thực phẩm và đồ uống (do nhà 
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hàng thực hiện); cung cấp dịch vụ đặt thực phẩm qua mạng máy tính trực tuyến do nhà 
hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-34757 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.3.14; 5.3.4 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Mạch Bội Hoàn   (VN) 

237/11 Hà Tôn Quyền, phường 6, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn luật dân dụng (tư vấn quy định của luật định cư, quy định của luật du 

học theo từng quốc gia, lãnh thổ); tư vấn định cư (dịch vụ pháp lý). 
 

 
(210) 4-2018-34758 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng, xám. 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Classe Di Lusso   (VN) 
179B đường 3 tháng 2, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũi giày; đế lót giày; miếng lót giày; đế giày dép; giày dép; quần áo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xuất nhập khẩu; đế lót giày, 
miếng lót giày, đế giày dép, giày dép, quần áo, túi xách, va li, ví (bóp) cầm tay. 

 

 
(210) 4-2018-34759 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, nâu, trắng, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển xây 
dựng và thương mại Loa 
Thành  (VN) 
Xóm Vang, xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 01: Dextrin [hồ/keo]; chất keo tụ; keo/hồ/chất dính dùng trong công nghiệp; keo. 
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(210) 4-2018-34760 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Toản  (VN) 
Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương        

 
(511)   Nhóm 08: Cờ lê [dụng cụ cầm tay]; mỏ lết [dụng cụ cầm tay]; kìm tuốt dây [dụng cụ cầm 

tay]; lưỡi cắt; xẻng [dụng cụ cầm tay]. 
 

Nhóm 11: Thiết bị nhà vệ sinh: vòi hoa sen, bồn rửa, bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2018-34761 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 5.13.1; 25.1.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kim Cương  (VN) 
Thôn Trọng Đức, xã Quảng Vinh, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Bán buôn và xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-34762 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) CUCKOO HOMESYS CO., LTD.   (KR) 

349, Emtibeuibuk-ro, Siheung-si, 
Gyeonggi-do, Republic of KOREA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh cho mục đích gia dụng; thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm sạch 

không khí dùng cho mục đích gia dụng; bộ lọc cho thiết bị làm sạch không khí; thiết bị 
làm sạch nước dùng cho mục đích gia dụng, bộ lọc cho thiết bị làm sạch nước; thiết bị 
làm sạch nước có chức năng phân phối đá dùng cho mục đích gia dụng; chậu rửa là thiết 
bị vệ sinh cho phụ nữ; bộ lọc cho chậu rửa là thiết bị vệ sinh cho phụ nữ; vòi hoa sen; máy 
hút ẩm dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm mềm nước dùng điện cho mục đích gia 
dụng; bộ lọc cho thiết bị làm mềm nước; máy điện giải nước dùng điện; máy sấy quần áo 
dùng điện; tủ bảo quản rượu vang dùng điện cho mục đích gia dụng; thiết bị làm mát 
không khí; máy tạo ẩm dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; bộ lọc cho máy tạo ẩm 
dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị phân phối nước nóng lạnh dùng điện. 
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(210) 4-2018-34763 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lục, xanh lá cây, trắng. 

(731) Hội liên hiệp phụ nữ Huyện 
Văn Bàn  (VN) 
Tổ 8 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Tương ớt [gia vị].  
 

 
(210) 4-2018-34764 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A5.5.22; A5.3.13; 6.1.2; A6.19.9

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

cốm nhạt, trắng, đỏ, đỏ cam, vàng. 

(731) Hội liên hiệp phụ nữ Huyện 
Văn Bàn   (VN) 
Tổ 8 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến đao (miến dong).  
 

 
(210) 4-2018-34765 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Trắng, xanh lá, xanh nước biển, đỏ. 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Cường Thủy  (VN) 
Số 15, hẻm 29/78/80, phố Khương Hạ, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)  Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ uống, thiết bị và 

dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2018-34766 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34769 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2018-34770 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2018-34773 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-34774 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34775 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34776 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-34777 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Thanh Hóa  (VN) 
Số 113 Trường Thi, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa máy móc; lắp đặt, sửa chữa thiết bị hệ thống điều hòa không 

khí và thông gió; lắp đặt, sửa chữa thang máy; lắp đặt, sửa chữa máy phát điện. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-34778 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-34779 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-34780 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-34781 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.11; 25.1.6; 26.1.2 
(731) Hộ kinh doanh Trung Kiên  

(VN) 
Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến dong; mỳ; bún; phở; tinh bột cho thực phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý: miến dong, mỳ, bún, phở, tinh bột cho thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-34782 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 4.5.2; 4.5.3 
(731) Võ Thanh Sang  (VN) 

314/88 Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; cặp xách; va li; ba lô; ví. 
 

 
(210) 4-2018-34783 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2018-34784 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT 4C - X2, Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-34785 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.1.16 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc đậm, xanh ngọc 

nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
BDL Forest And Garden  (VN) 
524 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây trồng; cây giống; cây giống con; vật nuôi gây giống; 
vật nuôi để cung cấp giống.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh cây trồng và vật nuôi. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 44: Chăn nuôi động vật. 
 

 
(210) 4-2018-34786 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; 7.1.24; 26.3.23; A7.1.12 
(591) Nâu, xanh lá cây, xanh dương, đen, xám.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản BDL  (VN) 
Số 35 đường số 10, khu phố Star Hill, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; mua 
bán, cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-34788 (220) 08.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.7.5; A8.5.10 
(591) Nâu, vàng, cam, đỏ, đen, trắng, tím, xanh 

lá, xanh lá đậm, xanh cốm, ghi xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
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(210) 4-2018-34789 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 8.7.5; A8.5.10 
(591) Cam, đỏ, đen, vàng, trắng, xanh lá, xanh 

lá đậm, xanh cốm, nâu, xám. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 
 

(210) 4-2018-34790 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 8.7.5 
(591) Xanh lá, nâu, đỏ, vàng, trắng, tím, xám. 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị; bột nêm; bột ngọt; tương ớt; tương cà chua (xốt cà chua); nước tương.  
 
 

(210) 4-2018-34791 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Văn Phú  (VN) 
Xóm Bắc, xã An Hưng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu. 
 
 

(210) 4-2018-34792 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại thực phẩm Hồng 
Việt  (VN) 
Lô CN 2-3 đường số 5, khu công nghiệp 
Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 
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(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2018-34793 (220) 08.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại thực phẩm Hồng 
Việt  (VN) 
Lô CN 2-3 đường số 5, khu công nghiệp 
Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 

 
(210) 4-2018-34794 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 25.1.6; 5.7.10 
(591) Đen, vàng, trắng, xanh, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất, 
thương mại thực phẩm Hồng 
Việt  (VN) 
Lô CN 2-3 đường số 5, khu công nghiệp 
Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, nước nho giải khát có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-34795 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hữu Đạt  
(VN) 
89/14/7 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy thủy lực và thiết bị máy thủy lực như: bơm thủy lực, bộ nguồn 
thủy lực, bình tích áp, bộ lọc khí, van khí nén, xi lanh khí nén, ống dẫn khí, co nối (đoạn 
nối) ống dẫn khí, máy nén khí, bình áp lực, bình nén khí lạnh, máy sấy, van dùng cho bộ 
lọc của máy nén khí. 
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(210) 4-2018-34797 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Vàng, đỏ, vàng nhạt, rêu vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và dịch vụ HaVin  
(VN) 
Lô D7 thuộc khu phức hợp đô thị, thương 
mạị dịch vụ Royal Era 1, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2018-34798 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Anh Phượng  (VN) 
269/32B Tùng Thiện Vương, phường 11, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng lưu niệm; dịch vụ hãng quảng cáo; marketing; sản xuất phim 

quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; dịch vụ thuê ngoài [hỗ trợ kinh doanh]; nghiên cứu thị trường; tư vấn 
quản lý kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2018-34800 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Minh Hồng Phương  (VN) 
290/32 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; 
đồ đạc dùng trong trường học.  

 
Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất; mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán vật 
liệu xây dựng không bằng kim loại; mua bán thiết bị, phụ tùng thay thế và dây chuyền 
công nghệ thuộc ngành xây dựng; cho thuê máy và thiết bị văn phòng; giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm.  

 

Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 
sản; định giá bất động sản; thẩm định bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; tư vấn xây dựng; sửa chữa, lắp đặt máy móc và thiết bị; cho 
thuê máy móc và thiết bị xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện.  
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Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công nghiệp; dịch vụ 
nghiên cứu và triển khai sản phẩm mới cho người khác; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ 
thuật.  

 

 
(210) 4-2018-34801 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Trần Minh Hồng Phương   (VN) 
290/32 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động 

sản; định giá bất động sản; thẩm định bất động sản.    
 

(210) 4-2018-34802 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-34803 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-34804 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-34805 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-34806 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy bằng điện; và các bộ phận thay 

thế của bàn chải đánh răng chạy bằng điện; hộp đựng bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha 
khoa; dụng cụ hỗ trợ giữ chỉ tơ nha khoa; tăm. 
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(210) 4-2018-34807 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.7; A2.3.16; A2.3.23; 5.7.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, trắng, đen, 

nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
NBN  (VN) 
D45 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chế biến tạo ra từ nguyên 

liệu chính chủ yếu là cà phê; hương liệu cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ 

uống, trong đó có cà phê, nước giải khát trên cơ sở cà phê và thức ăn nhanh (do nhà hàng 

thực hiện).   
 

 
(210) 4-2018-34808 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khiết  (VN) 
TDP số 1 Đình, phường Đại Mỗ, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Bơ. 

 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-34809 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.11.10; 26.2.7; A26.11.12 

(591) Đen, xanh da trời, cam, trắng. 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại và dịch vụ Linh 
Sương  (VN) 
16 Tiên Sơn 20, phường Hoà Cường 

Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, bê tông; bê tông nhựa lạnh; asphan; 

cọc xi măng; xi măng. 
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(210) 4-2018-34810 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Lê Văn Hào  (VN) 
P2842 toà nhà VP6, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)  Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước; thiết bị lọc nước; nồi hơi [không phải bộ phận của 

máy]; dụng cụ nấu nướng dùng điện; bếp nấu; quạt hơi nước. 
 

 
(210) 4-2018-34811 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 

(591) Đen, xanh dương đậm. 

(731) Công ty TNHH Du Lịch Mở Việt 
Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 71 đường Mỹ Đình, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; đặt chỗ cho các chuyến đi; hướng dẫn 

khách du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan. 
 

 
(210) 4-2018-34813 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.19; A5.5.22; A5.3.13 

(591) Hồng, vàng, trắng, đen, xanh lá cây, 

xanh dương, cam, xanh da trời, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH ANGIMEX-
KITOKU  (VN) 
Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường 

Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2018-34814 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 

(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ kỹ thuật 
Đại Hồng Phát  (VN) 
147 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long 

B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Khớp nối trục [máy móc]; khớp nối [bộ phận của máy móc]; khớp các-đăng 

[khớp vạn năng]. 
 

 
(210) 4-2018-34815 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A18.5.7; 24.15.21 

(591) Trắng, xanh lam đậm, hồng, da cam, 

xanh da trời đậm. 

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1 nhà N06B2 khu ĐT mới Dịch 

Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp 

mặt trực tiếp; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-34816 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.1.1; 25.1.6; 25.12.1; A9.7.22 

(591) Xanh lam đậm, trắng, đỏ đô, xanh da 

trời, đen, da cam, vàng, ghi. 

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
Tầng 1 nhà N06B2 khu ĐT mới Dịch 

Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp 
mặt trực tiếp; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-34817 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1; 26.1.2; 26.1.4; 26.4.9; 20.5.7; 

A26.11.7 
(591) Trắng, da cam, đen, đỏ đô, vàng, xám 

đậm. 
(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  

(VN) 
Tầng 1 nhà N06B2 khu ĐT mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp 

mặt trực tiếp; khảo thí giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; 
hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; khoá đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-34818 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 1.15.9; 4.5.14; 4.5.15 
(591) Vàng, trắng, nâu, đen, xanh lá cây, tím, 

xanh dương, hồng, đỏ, ghi. 
(731) EYEDENTITY GAMES INC.  (KR) 

11F~14F, 8, Teheran-ro 44-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi cho thiết bị di động, có thể tải 
xuống được; chương trình máy tính [phần mềm máy tính có thể tải xuống được]; phần 
mềm máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; phim hoạt hình; hộp 
đựng băng trò chơi video; thẻ nhớ dùng cho máy trò chơi video; phần mềm ứng dụng máy 
vi tính, có thể tải về; usb. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp thông tin liên 
quan tới trò chơi điện tử trên mạng internet; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến bằng các 
ứng dụng di động có thể tải về; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; 
cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp tiện nghi giải 
trí; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tổ chức các cuộc 
thi thể thao. 
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(210) 4-2018-34819 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.7; 8.7.3; A11.1.6; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh lá mạ, trắng. 

(731) Bùi Thị Điệp  (VN) 
217/77 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nguyễn Gia Sài Gòn 

(NGUYEN GIA SG) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê thiết 

bị nấu ăn. 
 

 
(210) 4-2018-34820 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; 6.1.2; A6.3.14; A5.3.13; 
A5.3.15; 25.1.6; 25.12.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá, xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh 
non, xanh lá mạ, trắng, vàng nhạt, vàng 

cam, cam, xanh da trời, cam nhạt, vàng, 

nâu. 
(731) Trần Văn Thuật  (VN) 

Thôn 4, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  

 

 
(210) 4-2018-34821 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 15.1.19; 7.11.5; 5.7.8; 

26.1.1 

(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 
cam, xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu. 

(731) Công ty TNHH Vạn Huy   (VN) 
Xóm 1, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa công trình: giao thông, thủy lợi, trạm điện.  
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Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; tư 
vấn kiến trúc; khảo sát, đo đạc đất đai.  

 

 
(210) 4-2018-34822 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, vàng nâu. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Tâm   (VN) 
Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến.  
 

Nhóm 35: Mua bán miến.  
 

 
(210) 4-2018-34823 (220) 08.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.7; A11.1.6; 8.7.3; 25.1.5; 

A25.3.7; 25.7.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng, cam, vàng nâu, cam 

đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Tâm   (VN) 
Thôn Trung Trinh, xã Việt Xuyên, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Miến. 
 

Nhóm 35: Mua bán miến. 
 

 
(210) 4-2018-34824 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Ninja Ink  (VN) 

Số 35 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm mình; dịch vụ làm đẹp (beauty salon service); xoa bóp; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ trang điểm; bấm lỗ khuyên trên cơ thể người.  
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(210) 4-2018-34825 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Ninja Ink  (VN) 

Số 35 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế hình xăm nghệ thuật; dịch vụ thiết kế đồ họa nghệ thuật; tư vấn và 

thiết kế website; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-34826 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Trắng, đen, đỏ đậm, đỏ tía. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mộng Thu   (VN) 
Số 08 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân 
An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-34827 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 1.7.6; 1.11.15 
(591) Nâu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mộng Thu  (VN) 
Số 08 Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân 
An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo. 
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(210) 4-2018-34828 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A26.11.8; 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Trâm  (VN) 
Số 31, ngách 20, ngõ Thái Thịnh 1, 
đường Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách.  
 

 
(210) 4-2018-34829 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu Đời sống Xã 
hội  (VN) 
88 - 90 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản tạp chí; xuất bản tạp chí định kỳ; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc 
xuất bản điện tử, tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; xuất bản báo điện tử trực tuyến; xuất bản 
văn bản, không bao gồm những bài quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-34830 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.7; 26.1.6; A24.15.7; 18.2.1 
(591) Trắng, đen, xám, xanh dương, xanh lá, 

tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LYK   (VN) 
55/13 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn led, máng đèn, đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn ốp 
tường, chao đèn, đui đèn, chụp đèn, dây nối cho đèn led. 

 

 
(210) 4-2018-34831 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần JD Việt Nam  
(VN) 
Số 19 ngõ 20, đường 158, phường Đống 
Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Đồ chơi xe hơi: loa; máy đọc thiết bị ngoại vi có màn hình và không có màn 
hình; camera chuyên dụng. 

 

Nhóm 17: Film (màng) cách nhiệt dùng cho cửa kính ô tô hoặc toà nhà; film (màng) bảo 
vệ mặt ngoài ô tô hoặc tàu thủy. 
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(210) 4-2018-34832 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.1 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện tử A 
SANZO Việt Nam  (VN) 
Lô A59/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; loa; bộ khuếch đại âm thanh; tivi; máy tính; điện thoại di động; điện 

thoại thông minh; máy in (dùng với máy tính); bộ lưu điện (ups); thiết bị ghi, truyền và tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đã ghi; bộ phận và linh kiện của tất 
cả các sản phẩm nói trên. 

 

 
(210) 4-2018-34833 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Vũ Hoàng Sơn   (VN) 

159/44/19 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; bánh; kẹo.  
 

Nhóm 43: Cửa hàng bánh mì; quầy bán bánh mì lưu động; quán ăn nhanh; tiệm bán bánh 
mì và bánh ngọt các loại; quán cà phê (có bao gồm thức ăn và đồ uống khác); quán ăn 
uống.  

 

 
(210) 4-2018-34834 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1; 25.1.6; A24.15.13 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ du lịch Sẵn Sàng   (VN)
Thửa đất số 309, tờ bản đồ số 2, khu đô 
thị Việt Sinh An Bình, khu phố 2, thị trấn 
Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 29: Giá đỗ dùng để ăn.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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(210) 4-2018-34835 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Trắng, cam đất, ghi xám, đen. 
(731) Bùi Thị Xuân Dung   (VN) 

Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất mỹ phẩm.  
 

Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; nước hoa; dầu massage (không dùng cho mục đích y tế); 
nến dùng để thơm phòng; nhang dùng để thơm phòng.  

 

Nhóm 21: Đèn xông tinh dầu; dụng cụ dùng để trang điểm; bộ dụng cụ dùng cho việc làm 
đẹp, cụ thể là: bát, thìa, cối để nghiền, trộn mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: chất phụ gia dùng trong công nghiệp sản xuất mỹ 
phẩm, tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa, dầu massage, nến dùng để thơm phòng, nhang dùng 
để thơm phòng, đèn xông tinh dầu, dụng cụ dùng để trang điểm, bộ dụng cụ dùng cho 
việc làm đẹp, cụ thể là: bát, thìa, cối để nghiền, trộn mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-34836 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; 25.5.25; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá, vàng, nâu đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
Số 41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2018-34837 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.21; A5.1.5; 25.5.25; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xanh lá, vàng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên An Nam  
(VN) 
Số 41 Mai Văn Ngọc, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau tay bằng giấy. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2018-34838 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.13.1; 1.5.1; A25.7.22; 26.1.1 

(591) Cam đậm, da cam nhạt, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, trắng. 

(731) Công ty TNHH Tư vấn và Đào 
tạo Quản lý GML  (VN) 
Số 8C, M2, tổ 36 ngõ 147 Tân Mai, 

phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp; huấn luyện (đào tạo); 

đào tạo lại nghề; thông tin giáo dục; khóa đào tạo từ xa. 
 

 
(210) 4-2018-34839 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 15.7.1; 5.7.1; 5.7.27; 26.4.2 

(591) Cam, đen, nâu, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Trầm  
(VN) 
216 Trường Chinh, tổ 07, phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cơ khí; máy nông nghiệp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (nhà hàng).  
 

 
(210) 4-2018-34840 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Dương Lê Thành   (VN) 
Xóm 5, xã Thanh Tiên, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các thiết bị: bệt vệ sinh, sen tắm, vòi rửa mặt, chậu rửa mặt, bồn cầu 

vệ sinh, chậu rửa bát, vòi rửa bát, xịt vệ sinh, gương soi, phụ kiện gương soi.  
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(210) 4-2018-34842 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1; A5.5.20; 26.13.1; 

4.5.1 

(591) Đỏ, da cam, xanh dương đậm, đen, trắng, 

đỏ nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện thẩm 
mỹ Kangnam  (VN) 
Số 84A đường Bà Huyện Thanh Quan, 

phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm đẹp; dịch 

vụ phẫu thuật tạo hình.  
 

 
(210) 4-2018-34843 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.1.14; 25.1.6; A11.3.3; A3.1.24 

(591) Trắng, da cam, xanh lục đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Grimm  (VN) 
Số 33B Phạm Ngũ Lão, phường Phan 

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); đồ uống không cồn; bia; bia mạch nha; nước uống có 

gaz; nước ngọt. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; rượu vang; rượu mạnh (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: thuốc lá nội, thuốc lào, đồ uống có cồn, đồ uống không 

có cồn, nước uống có ga, nước khoáng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ nghiên 

cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ xúc tiến thương mại. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, cụ thể là: hệ thống cấp thoát 

nước, lò sưởi, điều hòa không khí, hệ thống điện. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ; cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 

bốc xếp hàng hóa; môi giới vận tải (gửi hàng hóa). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ ăn uống không thường xuyên (phục vụ tiệc hội họp, đám cưới); dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quán bia. 
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(210) 4-2018-34844 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đào tạo thẩm 
mỹ Stella  (VN) 
Số 92/21/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo học viên chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-34845 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.7; A26.11.8; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Duy Việt Tiến  (VN)
19/9E đường XTT2, ấp 1, xã Xuân 
Thượng Thới, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vòng đệm kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-34846 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 23.1.1; 26.13.1 
(591) Xanh da trời, đen, xanh da trời nhạt, 

xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H truyền thông 
Minh Phương Thịnh  (VN) 
229 Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hòa Khê, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
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tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2018-34847 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; 16.3.1 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh da trời đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ - dữ 
liệu công nghệ thông tin Vi 
Na  (VN) 
Tòa nhà Helios, lô 6, đường số 3, Công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Tệp tin hình ảnh có thể tải về được; phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho 
máy tính; chương trình máy vi tính; phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; 
chương trình hoạt động của hệ thống máy vi tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính 
chủ. 

 
 

(210) 4-2018-34848 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ Haki Pro  (VN) 
Số 42 Xuân Quang, xã Yên Thọ, thị xã 
Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chiết 
xuất của hoa [nước hoa]; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
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(210) 4-2018-34849 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược Vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; xà phòng khử mùi; mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh 
thân thể; chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh cá nhân, không chứa thuốc; chế 
phẩm thụt rửa dùng cho mục đích vệ sinh hoặc khử mùi cá nhân (đồ vệ sinh cá nhân).  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2018-34850 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2; 26.1.6; 

A26.11.8 
(591) Trắng, đen, xanh lục, vàng. 
(731) Công ty cổ phần giám định 

NORTHSTAR   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 62, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 
(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; ước lượng chi phí sửa chữa [đánh giá tài chính], 
ước lượng chi phí sửa chữa [định giá tài chính]; tư vấn về bảo hiểm; định giá tài chính 
[bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản]; dịch vụ tư vấn nợ; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người khác. 

 

Nhóm 45: Thanh tra nhà máy cho mục đích an toàn. 
 

 
(210) 4-2018-34851 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH VT TRAVEL PLUS  

(VN) 
Số 64/165, phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà. 
 

 
(210) 4-2018-34852 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; 5.7.3; 5.3.20 

(591) Vàng, da cam, đen, trắng, nâu. 

(731) Công ty TNHH VT TRAVEL PLUS  
(VN) 
Số 64/165, phố Chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà. 
 

(210) 4-2018-34853 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.25; 5.13.25; 5.3.20 

(591) Kaki, trắng. 

(731) Công ty TNHH VT TRAVEL PLUS  
(VN) 
Số 64/165, phố Chợ Khâm Thiên, 

phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Lê & Liên danh 

(LE AND ASSOCIATES LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà. 
 

(210) 4-2018-34854 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.15.15; 1.15.23; 1.15.24 

(591) Trắng, xám, đen, xanh dương, xanh lá 

cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH BINCA   (VN) 
Số 98/5 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ 

Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm thủy hải sản. 
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(210) 4-2018-34856 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15; 5.5.16 
(591) Trắng, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khách sạn Anh 
Hưng  (VN) 
Số 2 ngõ 33 đường Phạm Tuấn Tài, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); 

dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô. 
 

 
(210) 4-2018-34857 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sơn Hảo   (VN) 
428 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm; đồ dùng học tập (trừ các thiết bị); vật liệu bằng chất dẻo để 

bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); keo dán dùng cho văn phòng phẩm hoặc 
dùng cho gia đình; hộp bằng giấy; tập giấy vẽ. 

 
Nhóm 18: Da; ô; túi xách; ba lô; vali; túi du lịch.  

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác; 
đồ trang hoàng cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]. 

 

 
(210) 4-2018-34858 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiên Phong ĐPM  
(VN) 
Xóm 2, thôn Đinh, xã Tri Phương, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 17: Đầu nối ống, không bằng kim loại; khớp nối ống, không bằng kim loại; ống 

mềm, không bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: ống cứng dẫn nước, không bằng kim loại; ống nhánh không bằng kim loại.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1567 

(210) 4-2018-34859 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Kim Dư Việt Nam  (VN) 
2/1A, ấp 7, xã Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-34861 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A11.3.3; A11.3.4; 5.7.1 
(591) Xanh dương, trắng.  

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Combos  (VN) 
210 Lý Nhân Tông, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng              

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  
 

 
(210) 4-2018-34862 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.11.5 
(591) Đen, vàng cam, tím. trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại HPQ Phú 
Quốc   (VN) 
Thửa đất số 140, tờ bản đồ số 80 tại tổ 2, 
khu phố 7, thị trấn An Thới, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi dạng cao dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế; trà thảo dược.  

 

Nhóm 29: Nấm linh chi (đã sơ chế và bảo quản).  
 

Nhóm 33: Rượu linh chi. 
 
 

(210) 4-2018-34863 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.7 
(591) Vàng, tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ thiết bị y tế H.T.M  
(VN) 
Số 40, ngõ 89, phố Lương Định Của, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    
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(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế; dụng cụ vật tư y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dụng cụ vật tư y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu thiết bị y tế, 
dụng cụ vật tư y tế. 

 

 
(210) 4-2018-34864 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 1.15.11; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh nước 

biển, trắng, hồng, đỏ, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Tuấn   (VN) 
Số 176, đường Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền).  
 

 
(210) 4-2018-34865 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.19; 3.7.1 
(591) Xám, đỏ, đen, vàng, vàng đậm. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tuân  (VN) 
3A đường số 6, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bộ phận của máy (đá cắt đá mài, đá ráp xếp, mũi khoan, đầu bắt vít, 
mũi vít, lưỡi cưa, lưỡi cắt). 

 

 
(210) 4-2018-34866 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Minh Quốc   (VN) 
50/6 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: đèn bàn, đèn trần, đèn treo tường, đèn sàn, đèn trang trí. 
 
 

(210) 4-2018-34867 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.7.24; 26.1.1; 3.7.11 
(731) PEACE KOREA CO., LTD.   (KR) 

9 (Gojan-dong), Namdong-daero 
199beon-gil, Namdong-gu, Incheon, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 16: Ghim dập cho văn phòng; dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng); cái tháo ghim 
sử dụng cho văn phòng; con dấu (đóng dấu); dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng); cái dập 
ghim (đồ dùng văn phòng).  

 

 
(210) 4-2018-34868 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Mai  (VN) 
Xóm 3, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa      

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm các loại.  
 

 
(210) 4-2018-34869 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; A26.4.24; 2.1.8; A2.1.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, đen. 
(731) Nguyễn Thị Hồng Minh (VN)  

(VN) 
Số nhà 38, ngõ 22, phố Tạ Quang Bửu, 
phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 

(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bổ sung chất dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y 

tế); đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa giàu protein; sữa yến mạch. 
 

 
(210) 4-2018-34870 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A24.15.7 
(591) Vàng, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc An Việt 
Trì  (VN) 
Tổ 4A, khu Hương Trầm, phường Dữu 
Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni.  
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(210) 4-2018-34871 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) La Bảo Thiên  (VN) 
23 đường số 02, khu tái định cư Cảng 
Phú Định, phường 16, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; chế 

phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 

 
(210) 4-2018-34873 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 1.15.23; 

25.5.25; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm. 

(540) 

  

(731) Đặng Hùng Cường   (VN) 
Số 6 TT 25 KĐT Văn Phú, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2018-34874 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất MK Việt Nam  (VN) 
Xóm 6, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Thuốc hàn hóa nhiệt; bột giảm điện trở.  
 

Nhóm 06: Kẹp khuôn hàn bằng sắt.  
 

Nhóm 09: Thiết bị thu sét; thiết bị kết nối truyền dẫn sét; thiết bị tiếp địa; thiết bị kết nối 
truyền dẫn tiếp địa; thiết bị hỗ trợ chống sét; thiết bị hỗ trợ tiếp địa. 

 
Nhóm 19: Khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì (graphite). 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các sản phẩm: khuôn hàn hóa nhiệt bằng than chì 
(graphite), kẹp khuôn hàn bằng sắt, thuốc hàn hóa nhiệt, bột giảm điện trở, thiết bị thu 
sét, thiết bị kết nối truyền dẫn sét, thiết bị tiếp địa, thiết bị kết nối truyền dẫn tiếp địa, 
thiết bị cắt lọc sét, thiết bị hỗ trợ chống sét, thiết bị hỗ trợ tiếp địa. 
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(210) 4-2018-34875 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 1.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thành Nhân  (VN) 
1C đường Nguyễn Thức, phường An Lạc 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi du lịch; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi đeo vai (balo). 
 

 
(210) 4-2018-34876 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh nước biển, vàng. (540) 

 

(731) Từ Thị Thu Hương   (VN) 
Số 108, ngõ Văn Chương, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; thắt lưng. 
 

 
(210) 4-2018-34877 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh, đen. (540) 

  

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bể phốt bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 

Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 
 

 
(210) 4-2018-34878 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bể phốt bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2018-34879 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
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(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 
 

 
(210) 4-2018-34880 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương   (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 

 

 
(210) 4-2018-34881 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Phạm Đình Dương  (VN) 
Số 14, ngõ 96, đường Bồ Xuyên, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 20: Bồn nhựa chứa nước. 

 

 
(210) 4-2018-34882 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đặng Văn Phú  (VN) 
Xóm Bắc, xã An Hưng, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-34883 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 3.7.20 
(591) Vàng, xám, đen, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng kỹ thuật và thương mại 
Trí Thức  (VN) 
45 Đặng Dung, khu phố 2, phường 2, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
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(210) 4-2018-34884 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.10; 26.1.1; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Vàng, xám, đen, cam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng kỹ thuật và thương mại 
Trí Thức  (VN) 
45 Đặng Dung, khu phố 2, phường 2, 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-34885 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Bảo 
Sơn  (VN) 
575/11/10 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 

yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến).  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: tổ yến (tổ chim ăn được), yến sào tinh chế, yến sào chế 

biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), nước yến (đồ 

uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống 

không cồn). 
 

 
(210) 4-2018-34886 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ La Lan 
Lam   (VN) 
Số 14 C, khu phố 4, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác).  
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(210) 4-2018-34887 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh lá cây nhạt, 

xanh lá cây đậm, đỏ đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Văn 
Thạo  (VN) 
55 Bến Nôm, phường Rạch Dừa, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-34888 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hoa nghệ 
thuật Bình Tiên  (VN) 
330/14 Âu Dương Lân, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa giả, phụ liệu, phụ kiện làm hoa giả như giấy màu, vải, que cắm, 
đất sét.  

 

 
(210) 4-2018-34889 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 5.7.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh rêu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tampon Sài Gòn 
Thái Dương  (VN) 
10/45 đường số 10, khu phố 15, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-34890 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.1.1; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Phạm Tấn Đạt  (VN) 
Thôn 4, xã Gia An, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
quán ăn uống.  
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(210) 4-2018-34891 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mộc Gia   (VN) 
710/6 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ).  
 

 
(210) 4-2018-34892 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.18; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Zakka Food  
(VN) 
600A Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi. 
 

 
(210) 4-2018-34893 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 88/101038 31.08.2018 US 

(731) OCUSOFT, INC.  (US) 
30444 SW Freeway Rosenberg, TX 
77471 Corporation - Texas, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm làm sạch dùng cho mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

mắt; chế phẩm mỹ phẩm làm sạch dùng chống vi khuẩn cho mắt; chế phẩm mỹ phẩm làm 
sạch chống viêm cho mắt; sản phẩm chăm sóc mắt cho mục đích mỹ phẩm; sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da xung quanh mí mắt; sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da cho mí mắt.  

 

 
(210) 4-2018-34894 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thành Tựu  (VN) 

152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu.  
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(210) 4-2018-34895 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thành Tựu  (VN) 

152/2/24 đường số 10, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu.  
 

 
(210) 4-2018-34896 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Hộ Kinh Doanh Trung Tâm 
ứng Dụng Thực Nghiệm Y Học 
Cổ Truyền Cô Đỗ  (VN) 
Tổ 9, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: cây, cây trồng, thảo mộc tươi, cây dược liệu 
khô, cây giống. 

 

Nhóm 44: Làm vườn; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; trồng cây dược 
liệu. 

 

 
(210) 4-2018-34897 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) NQ HEALTHCARE AUSTRALIA PTY. 
LTD.   (AU) 
12 Kanumbra Street, Coorparoo QLD 
4151, Australia  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-34898 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Màu xanh lá cây nhạt, màu xanh lá cây 

đậm, màu trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Long Nhật  (VN)

Tổ 2, khu Hồng Hải, phường Phương 
Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến như: rau, củ đã được bảo quản; cá 
[không còn sống]; thịt đã được bảo quản; gia cầm [không còn sống]. 

 

Nhóm 30: Trà túi lọc; cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; gạo. 
 

Nhóm 31: Các sản phẩm nông nghiệp tươi sống như: cá còn sống; tôm còn sống; quả tươi; 

rau cỏ tươi; gia cầm còn sống. 
 

 
(210) 4-2018-34899 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.23 

(591) Vàng, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 
xây dựng AZ  (VN) 
SN 12 ngõ 12, đường Nguyễn Văn Cừ, 
phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí 
nội thất. 

 

 
(210) 4-2018-34901 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.2; A2.1.23; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 

(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

667 Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 2, 
phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn lót; véc ni; vôi quét tường.  

 
Nhóm 06: Bồn inox; khung trần kim loại.  

 

Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bồn rửa tay; bệ xí vệ sinh; máy 
nước nóng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 19: Vữa amiăng; thạch cao [vật liệu xây dựng]; alabat (thạch cao mịn); keo chà ron 
(vữa xi măng); bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại dùng để trám khe hở giữa hai 

viên gạch); bột trét tường; keo dán gạch (hỗn hợp xi măng và phụ gia); bột trám ron dùng 

để trét giữa các viên gạch, gạch; đá hoa cương (granite); đá cẩm thạch (marble). 
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Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: vữa amiăng, thạch cao [vật liệu xây dựng], alabat 
(thạch cao mịn), keo chà ron (vữa xi măng), bột chà ron (vật liệu xây dựng phi kim loại 
dùng để trám khe hở giữa hai viên gạch), bột trét tường, keo dán gạch (hỗn hợp xi măng 
và phụ gia), bột trám ron dùng để trét giữa các viên gạch, gạch, đá hoa cương (granite), đá 
cẩm thạch (marble); sơn nước, sơn lót, véc ni, vôi quét tường; phụ kiện bồn tắm, hệ thống 
và thiết bị vệ sinh, bồn rửa tay, bệ xí vệ sinh, máy nước nóng năng lượng mặt trời; bồn 
inox, khung trần kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-34902 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt, đỏ, vàng đất, vàng, hồng, 
xanh lá cây, trắng, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH DVK Châu á  (VN)
89 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá và kệ đựng vật dụng trang 

trí; tủ đựng quần áo; tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo; bàn trang điểm; giường. 
 

Nhóm 28: Trò chơi [games]; đồ chơi cụ thể là: xe cộ đồ chơi; mặt nạ đồ chơi; súng đồ 
chơi; gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em); máy trò chơi tự động vận hành bằng đồng xu.  

 
Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh xuất nhập khẩu đồ chơi cụ thể là: xe cộ đồ chơi, mặt nạ 
đồ chơi, súng đồ chơi, gấu nhồi bông (đồ chơi trẻ em), máy trò chơi tự động vận hành 
bằng đồng xu; các sản phẩm trang trí nội thất bằng gỗ cụ thể là: giá và kệ đựng vật dụng 
trang trí, tủ đựng quần áo, tủ bếp, tủ đựng nhiều ngăn kéo, bàn trang điểm, giường. 

 

 
(210) 4-2018-34903 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.3.4; 

25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng đồng, vàng. 
(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 

Thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lý, huyện Lục 
Nam, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác, sản xuất vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn.  
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(210) 4-2018-34904 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xám, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Luận  (VN) 

Tổ 64 Chính Gián, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); thắt lưng (dây nịt) (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán mặt hàng thời trang: quần áo, giày dép, mũ (nón), thắt lưng (dây nịt).  
 
 

(210) 4-2018-34905 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.3.3; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) WATO KOREA CORP.  (KR) 

32-11, Munbong-gil 62beon-gil, 
Ilsandong-gu, Goyang-si Gyeonggi-do, 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều. 
 
 

(210) 4-2018-34906 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh lam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMT  (VN) 
Số 18, ngõ 307 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu tổng hợp để ngăn cản sự phát xạ nhiệt; vật liệu tổng hợp để ngăn cản 
sự bức xạ nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách âm; cao su tổng hợp; cao su, 
dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-34907 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, nâu, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Thanh Điền  (VN) 
18 Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; quản lý tòa nhà cao 

ốc, định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản.   
 

(210) 4-2018-34908 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chỉ may Nhật 
Khang  (VN) 
179 đường số 2, khu phố 1, phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 

 

Nhóm 35: Mua bán chỉ may, tơ, xơ, sợi dệt, máy móc, mua bán thiết bị và phụ tùng máy 

ngành (sợi, chỉ, nhuộm), bán buôn hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-34909 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chỉ may Nhật 
Khang  (VN) 
179 đường số 2, khu phố 1, phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2018-34910 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chỉ may Nhật 
Khang  (VN) 
179 đường số 2, khu phố 1, phường Tăng 

Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
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(210) 4-2018-34911 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 25.5.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chỉ may Nhật 
Khang   (VN) 
179 đường số 2, khu phố 1, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ may. 
 

 
(210) 4-2018-34912 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KYOWON CREATIVE CO., LTD.  

(KR) 
51, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, 04539, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Sách điện tử có thể tải xuống; tài liệu điện tử có thể tải xuống; thiết bị ghi 

video kỹ thuật số có thể tải xuống; chương trình trò chơi trên máy vi tính được ghi sẵn; 
thiết bị đầu cuối sách điện tử; phần mềm máy tính về giáo dục được ghi sẵn; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy; giấy để học điện tử hoặc sách học điện tử có thể tải xuống; xuất 
bản phẩm (điện tử), có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống); phần mềm máy vi tính được ghi sẵn dùng để phân phối nội dung không dây; sách 
nói (sách điện tử) dưới dạng phần mềm truyền thông (webcast); máy vi tính và hướng dẫn 
sử dụng được định dạng điện tử được bán cùng một bộ; phần mềm ứng dụng (ghi sẵn, 
dùng cho máy vi tính); phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn) dùng cho máy tính bảng 
điện tử hoặc máy tính bảng kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống; phim hoạt hình có thể tải xuống; sách (truyện) cổ tích điện tử, có 
thể tải xuống.  

 

Nhóm 16: Sách; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); thẻ học từ vựng (đồ dùng 
giảng dạy); giấy để học hoặc sách học (đồ dùng giảng dạy); đồ dùng giảng dạy được in 
sẵn (trừ thiết bị giảng dạy); truyện tranh; giấy để học hoặc sách học dùng trong hộ gia 
đình; sách giáo khoa; sách cho trẻ em có kết hợp âm thanh (sách); catalô; từ điển bách 
khoa toàn thư; vật liệu dùng để viết; sách cho trẻ em (truyện kể); xuất bản phẩm giáo dục 
(dạng in); xuất bản phẩm dạng in; sách truyện cho trẻ em.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; quảng cáo qua mạng điện thoại di 
động; quảng cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ quản lý các khóa học ở trường đại học liên 
quan đến đăng ký khóa học trực tuyến; dịch vụ đặt mua sách, tạp chí, báo hoặc truyện 
tranh cho người khác; dịch vụ đặt mua dài hạn sách, tạp chí, báo hoặc truyện tranh cho 
người khác; dịch vụ đặt mua xuất bản phẩm trực tuyến cho người khác; dịch vụ đặt mua 
xuất bản phẩm cho người khác; dịch vụ phổ biến giấy để học hoặc sách học cho người 
khác.  
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát nghị định thư qua mạng internet; dịch vụ phát thanh truyền 
hình về giáo dục; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền phát dữ liệu; dịch vụ truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ 
truyền dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, trò chơi và các nội dung đa phương tiện theo yêu cầu 
dịch vụ phát thanh truyền hình để truyền và tiếp nhận âm thanh, hình ảnh, hình ảnh tĩnh 
và chuyển động, văn bản và dữ liệu trong thời gian thực; dịch vụ truyền dữ liệu video; 
dịch vụ truyền hình ảnh chương trình giáo dục thử nghiệm tiếng Anh; dịch vụ phát thanh 
truyền hình và viễn thông tương tác, dịch vụ truyền hình ảnh và văn bản qua ứng dụng 
thiết bị di động; dịch vụ truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh; dịch vụ truyền phát nội 
dung phương tiện kỹ thuật số cho người khác; dịch vụ truyền nội dung âm thanh; dịch vụ 
truyền nội dung video theo yêu cầu.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo), sách, tạp chí 
và các ấn phẩm khác dịch vụ xuất bản tài liệu giáo dục; dịch vụ xuất bản tài liệu đa 
phương tiện trực tuyến; dịch vụ xuất bản đa phương tiện sách; dịch vụ xuất bản sách âm 
thanh; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử liên quan đến đào tạo ngôn ngữ, không tải 
xuống được; học viện ngôn ngữ; dịch vụ cung cấp khóa đào tạo ngôn ngữ; dịch vụ xuất 
bản kỹ thuật số trực tuyến; khóa đào tạo ngôn ngữ được cung cấp qua trang web trên 
internet; giáo dục ngôn ngữ trực tuyến; dịch vụ khóa học từ xa được cung cấp trực tuyến; 
dịch vụ khóa học từ xa; xuất bản đa phương tiện các ấn phẩm (không bao gồm những bài 
quảng cáo), sách, tạp chí, nhật báo, báo, thư tin tức, sách hướng dẫn học, bản đồ, biểu đồ, 
ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ xuất bản ấn phẩm (không 
bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ xuất bản sách điện tử và ấn phẩm định kỳ trên 
internet (không tải về); dịch vụ xuất bản ấn phẩm điện tử (không tải về); dịch vụ xuất bản 
sách học hoặc giấy.  

 
 

(210) 4-2018-34913 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KYOWON CREATIVE CO., LTD.  (KR)

51, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, 04539, 
Republic of Korea    

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Sách điện tử có thể tải xuống; tài liệu điện tử có thể tải xuống; thiết bị ghi 
video kỹ thuật số có thể tải xuống; chương trình trò chơi trên máy vi tính được ghi sẵn; 
thiết bị đầu cuối sách điện tử; phần mềm máy tính về giáo dục được ghi sẵn; thiết bị nghe 
nhìn dùng cho giảng dạy; giấy để học điện tử hoặc sách học điện tử có thể tải xuống; xuất 
bản phẩm (điện tử), có thể tải xuống; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải 
xuống); phần mềm máy vi tính được ghi sẵn dùng để phân phối nội dung không dây; sách 
nói (sách điện tử) dưới dạng phần mềm truyền thông (webcast); máy vi tính và hướng dẫn 
sử dụng được định dạng điện tử được bán cùng một bộ; phần mềm ứng dụng (ghi sẵn, 
dùng cho máy vi tính); phần mềm ứng dụng máy vi tính (ghi sẵn) dùng cho máy tính bảng 
điện tử hoặc máy tính bảng kỹ thuật số; phần mềm ứng dụng dùng cho điện thoại thông 
minh có thể tải xuống; phim hoạt hình có thể tải xuống; sách (truyện) cổ tích điện tử, có 
thể tải xuống.   

 

Nhóm 16: Sách; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); thẻ học từ vựng (đồ dùng 
giảng dạy); giấy để học hoặc sách học (đồ dùng giảng dạy); đồ dùng giảng dạy được in 
sẵn (trừ thiết bị giảng dạy); truyện tranh; giấy để học hoặc sách học dùng trong hộ gia 
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đình; sách giáo khoa; sách cho trẻ em có kết hợp âm thanh (sách); catalô; từ điển bách 
khoa toàn thư; vật liệu dùng để viết; sách cho trẻ em (truyện kể); xuất bản phẩm giáo dục 
(dạng in); xuất bản phẩm dạng in; sách truyện cho trẻ em.    

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo kỹ thuật số; quảng cáo qua mạng điện thoại di 

động; quảng cáo trực tuyến; cung cấp dịch vụ quản lý các khóa học ở trường đại học liên 

quan đến đăng ký khóa học trực tuyến; dịch vụ đặt mua sách, tạp chí, báo hoặc truyện 
tranh cho người khác; dịch vụ đặt mua dài hạn sách, tạp chí, báo hoặc truyện tranh cho 

người khác; dịch vụ đặt mua xuất bản phẩm trực tuyến cho người khác; dịch vụ đặt mua 

xuất bản phẩm cho người khác; dịch vụ phổ biến giấy để học hoặc sách học cho người 
khác.    

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền phát nghị định thư qua mạng internet; dịch vụ phát thanh truyền 
hình về giáo dục; dịch vụ phát thanh truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 

truyền phát dữ liệu; dịch vụ truyền hình kỹ thuật số; dịch vụ truyền dữ liệu; dịch vụ 

truyền dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, trò chơi và các nội dung đa phương tiện theo yêu cầu 
dịch vụ phát thanh truyền hình để truyền và tiếp nhận âm thanh, hình ảnh, hình ảnh tĩnh 

và chuyển động, văn bản và dữ liệu trong thời gian thực; dịch vụ truyền dữ liệu video; 
dịch vụ truyền hình ảnh chương trình giáo dục thử nghiệm tiếng Anh; dịch vụ phát thanh 

truyền hình và viễn thông tương tác; dịch vụ truyền hình ảnh và văn bản qua ứng dụng 

thiết bị di động; dịch vụ truyền dữ liệu, âm thanh và hình ảnh; dịch vụ truyền phát nội 
dung phương tiện kỹ thuật số cho người khác; dịch vụ truyền nội dung âm thanh; dịch vụ 

truyền nội dung video theo yêu cầu.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo), sách, tạp chí 

và các ấn phẩm khác dịch vụ xuất bản tài liệu giáo dục; dịch vụ xuất bản tài liệu đa 

phương tiện trực tuyến; dịch vụ xuất bản đa phương tiện sách; dịch vụ xuất bản sách âm 
thanh; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử liên quan đến đào tạo ngôn ngữ, không tải 

xuống được; học viện ngôn ngữ; dịch vụ cung cấp khóa đào tạo ngôn ngữ; dịch vụ xuất 

bản kỹ thuật số trực tuyến; khóa đào tạo ngôn ngữ được cung cấp qua trang web trên 
internet; giáo dục ngôn ngữ trực tuyến; dịch vụ khóa học từ xa được cung cấp trực tuyến; 

dịch vụ khóa học từ xa; xuất bản đa phương tiện các ấn phẩm (không bao gồm những bài 
quảng cáo), sách, tạp chí, nhật báo, báo, thư tin tức, sách hướng dẫn học, bản đồ, biểu đồ, 

ảnh chụp, video, âm nhạc và xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ xuất bản ấn phẩm (không 

bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ xuất bản sách điện tử và ấn phẩm định kỳ trên 
Internet (không tải về); dịch vụ xuất bản ấn phẩm điện tử (không tải về); dịch vụ xuất bản 

sách học hoặc giấy.  
 

 
(210) 4-2018-34914 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thép An Hưng 

Tường  (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép, quặng sắt; 
thép cán tấm; hợp kim của kim loại thường; thép góc; thép dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại; tấm kim loại dùng 
cho xây dựng; titan.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, gang, hợp 
kim thép, quặng sắt, thép cán tấm, hợp kim của kim loại thường, thép góc, thép dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm, quặng kim loại, 
tấm kim loại dùng cho xây dựng, titan, phôi thép, nhôm, thiếc, inox, tôn dùng trong xây 
dựng, kim loại màu, hợp kim ferro, bột kim loại, cấu kiện bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, than và than cốc, quặng than, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phục 
vụ cho ngành luyện kim và ngành sản xuất thép, vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, ngói, 
cát, đá, sỏi), các hàng hóa cơ khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại, kính xây dựng, 
sơn, gạch ốp, gạch lát; dịch vụ xuất nhập khẩu: sắt, thép, gang, hợp kim thép, quặng sắt, 
thép cán tấm, hợp kim của kim loại thường, thép góc, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm, quặng kim loại, tấm kim loại dùng cho 
xây dựng, titan, than cốc, than mỡ và các vật liệu phụ cho ngành luyện kim; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); tổ chức sự kiện cho mục 
đích kinh doanh và thương mại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ khoáng sản: quặng than, quặng sắt, quặng kim loại; dịch 
vụ khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, đất sét); xây dựng công trình dân dụng; xây 
dựng công trình công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-34915 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thép An Hưng 

Tường  (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tấm; hợp kim của kim loại thường; thép góc; thép dạng thô hoặc bán thành 
phẩm; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại; tấm kim loại dùng 
cho xây dựng; titan.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, gang, hợp 
kim thép, quặng sắt, thép cán tấm, hợp kim của kim loại thường, thép góc, thép dạng thô 
hoặc bán thành phẩm, kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm, quặng kim loại, 
tấm kim loại dùng cho xây dựng, titan, phôi thép, nhôm, thiếc, inox, tôn dùng trong xây 
dựng, kim loại màu, hợp kim ferro, bột kim loại, cấu kiện bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, than và than cốc, quặng than, nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phục 
vụ cho ngành luyện kim và ngành sản xuất thép, vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, ngói, 
cát, đá, sỏi), các hàng hóa cơ khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại, kính xây dựng, 
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sơn, gạch ốp, gạch lát; dịch vụ xuất nhập khẩu: sắt, thép, gang, hợp kim thép, quặng sắt, 
thép cán tấm, hợp kim của kim loại thường, thép góc, thép dạng thô hoặc bán thành phẩm, 
kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm, quặng kim loại, tấm kim loại dùng cho 
xây dựng, titan, than cốc, than mỡ và các vật liệu phụ cho ngành luyện kim; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán hàng; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán hàng); tổ chức sự kiện cho mục 
đích kinh doanh và thương mại.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ khoáng sản: quặng than, quặng sắt, quặng kim loại; dịch 
vụ khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, đất sét); xây dựng công trình dân dụng; xây 
dựng công trình công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-34916 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 15.7.1; A24.15.7; 

24.15.21 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
thông tin kỹ thuật Số Cộng  
(VN) 
3 đường số 44, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị đóng cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng điện; thiết bị mở cửa bằng 

thủy lực.  
 

Nhóm 09: Thiết bị quay hình, thiết bị quay phim; thiết bị di động dùng để điều khiển từ 
xa các tín hiệu; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị dò khói; ổ cắm.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web, thiết kế phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-34917 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ANATEC YANACO CORPORATION  

(JP) 
145-Banchi, Hiratsuka-cho, Shimo-Toba, 
Fushimi-ku, Kyoto 612-8387, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị cân cơ bản; bộ thiết bị đo lường dẫn xuất; thiết bị đo chính xác; thiết 

bị chưng cất nguyên liệu; thiết bị tự điều chỉnh; thiết bị kiểm tra không dùng cho mục 
đích y tế; dụng cụ chẩn đoán không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo; phần mềm cho 
máy vi tính; thiết bị đo bằng điện; thiết bị đo từ tính; thiết bị đo sóng vô tuyến; thiết bị 
nhiếp ảnh; thiết bị quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; máy sinh khí ozon; 
máy điện phân; thiết bị đo mức độ ô nhiễm môi trường; thiết bị phân tích không khí; thiết 
bị đo khí xả; thiết bị đo chất lượng nước; thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể là: dụng cụ 
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kiểm tra dùng để đo chất gây ô nhiễm không dùng trong y tế; thiết bị phân tích ô nhiễm 
môi trường trong phòng thí nhiệm; thiết bị phân tích khí xả ống khói; thiết bị phân tích 
oxy tự động; thiết bị phân tích oxit nitơ tự động; thiết bị giám sát hợp chất hữu cơ bay hơi; 
thiết bị phân tích theo yêu cầu oxy hóa học tự động; thiết bị đo ảnh phổ tia tử ngoại tự 
động; thiết bị phân tích tổng cacbon hữu cơ tự động; thiết bị phân tích tổng nitơ tự động; 
thiết bị phân tích tổng phốt pho tự động; thiết bị giám sát chất lượng nước tự động; thiết bị 
phân tích thủy ngân tự động; thiết bị phân tích crom hóa trị sáu tự động; dụng cụ siêu nhỏ 
để đo điểm nóng chảy.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị khoa học; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị đo; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa hệ thống đo; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị đo mức ô nhiễm môi trường; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa vật 
liệu y tế; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện tử; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa 
thiết bị kiểm tra điện tử; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị giám sát điện tử; dịch vụ 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hóa học; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị ngăn ngừa 
« nhiễm nước; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lọc nước; dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa thiết bị lọc không khí; dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa nhà máy năng lượng điện tử; 
dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị khoa học; dịch vụ cung 
cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị đo; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo 
dưỡng và sửa chữa cho thiết bị đo điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa 
chữa cho hệ thống đo; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị 
đo mức độ ô nhiễm môi trường; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho 
thiết bị và dụng cụ y tế; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho vật liệu 
y tế; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị điện tử; dịch vụ 
cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị kiểm tra điện tử; dịch vụ cung 
cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị giám sát điện tử; dịch vụ cung cấp 
thông tin để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị hóa học; dịch vụ cung cấp thông tin để 
bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị ngăn chặn ô nhiễm nước; dịch vụ cung cấp thông tin 
để bảo dưỡng và sửa chữa cho thiết bị lọc nước; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng 
và sửa chữa cho thiết bị lọc không khí; dịch vụ cung cấp thông tin để bảo dưỡng và sửa 
chữa cho nhà máy năng lượng điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-34918 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 10.5.25; 10.5.15; 26.13.1; 10.5.19 
(591) Hồng, trắng, xám, cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Nước Hoa  (VN) 
Phòng L4A-14 tầng 4A, Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, chiết xuất của nước hoa, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 

phẩm, đồ trang điểm. 
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(210) 4-2018-34919 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 10.5.19; 10.5.25; A20.1.5; 26.1.1 

(591) Hồng, trắng, vàng nhạt, vàng, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Nước Hoa  (VN) 
Phòng L4A-14 tầng 4A, Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, chiết xuất của nước hoa, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 

phẩm, đồ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-34920 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 10.5.15; 10.5.19; 10.5.25; A20.1.5 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, xám, cam, vàng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Nước Hoa   (VN) 
Phòng L4A-14 tầng 4A, Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, chiết xuất của nước hoa, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 

phẩm, đồ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2018-34921 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 10.5.19; 10.5.25; A20.1.5; 26.13.1 

(591) Hồng, hồng nhạt, trắng, vàng nhạt, vàng, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Nước Hoa   (VN) 
Phòng L4A-14 tầng 4A, Vincom Center, 

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước hoa; chiết xuất của nước hoa, mỹ phẩm, kem mỹ phẩm, bộ mỹ 

phẩm, đồ trang điểm. 
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(210) 4-2018-34922 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) DONGGUAN SUGAR AND WINE 

GROUP MEIYIJIA CONVENIENCE 

STORE CO., LTD  (CN) 

2nd Floor, Tower B, Meijia Building, 

Guantai Avenue, Southern District, 

Dongguan City, Guangdong Province, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; 

quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; xúc tiến bán hàng 

cho người khác; đại lý xuất nhập khẩu;  mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch 

vụ cho người khác]; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 

hoá và dịch vụ. 
 

 
(210) 4-2018-34923 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh tím than. 

(540) 

  
(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 

Số nhà 18, đường Thôn Núi, xã Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-34924 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh địa ốc á Châu  (VN) 
80 đường số 20, khu dân cư Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất 

động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2018-34925 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Trắng, vàng cam, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Dương Anh Tuấn  (VN) 
Số 47, ngõ 640 đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng, phần mềm ứng dụng mạng di động, phần mềm báo điện 

tử, phần mềm mạng xã hội về dịch vụ tài chính.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ tài chính.  
 

 
(210) 4-2018-34926 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LS  
(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 

Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-34927 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần y dược LS  
(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 

Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34928 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34929 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34930 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34931 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần y dược LS  

(VN) 
Km 22, quốc lộ 5, thị trấn Bần Yên 
Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34932 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần PARIS PHARM  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 
chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2018-34933 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-34934 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước 
súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-34935 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.  

(BE) 
Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussel 
Belgium  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến thực phẩm, cụ thể là các sản phẩm 
bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ kẹo, và dịch vụ kinh doanh và quảng cáo bánh kẹo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-34936 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(731) SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED  

(TH) 
9/3 Bangchan Industrial Estate, Serithai 
Road, Kannayao, Kannayao, Bangkok 
10230, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-34937 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện và 
điện tử SUNTEK   (VN) 
Số 57 khu Hà Trì 2, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị hàn dùng 
điện.  

 

Nhóm 09: Bộ đổi điện, sản phẩm cụ thể lưu hành trên thị trường: bộ lưu điện cửa cuốn, bộ 
lưu điện thang máy, bộ lưu điện dùng cho các thiết bị khác; thiết bị nạp ắc quy, thiết bị 
sạc pin; bộ đảo điện, sản phẩm cụ thể lưu hành trên thị trường: máy kích điện; bộ nắn 
điện; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa. 

 

 
(210) 4-2018-34939 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.1.18 
(591) Vàng nhạt, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) 1. Hộ kinh doanh - Phạm Thế 
Khanh (Phó Khang)  (VN) 
Số 99A - Nguyễn Thị Bảy, khu phố 2, thị 
trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An  

2. Phạm Thị Huỳnh Như  (VN) 
4/32 ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ liệu tóc bao gồm: thuốc uốn tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc duỗi 
tóc, dầu gội đầu, dầu xả, nước dưỡng tóc, kem hấp dầu, keo xịt tóc; kìm (kềm), dụng cụ 
cắt, sửa móng tay chân, kìm cắt biểu bì, nước rửa móng tay, kem tắm trắng, kem dưỡng 
da, son, phấn, phụ liệu ngành tóc gồm: kéo, tông - đơ, dao cạo, máy sấy tóc, máy duỗi 
tóc, máy hấp dầu, máy uốn tóc, bộ dụng cụ vệ sinh tai (ráy tai). 

 
 

(210) 4-2018-34940 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 24.9.1; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Bạc, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nha khoa Cẩm Tú  (VN) 
4B Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán răng sứ, răng giả.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
 

 
(210) 4-2018-34941 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; chất khử mùi trên cơ thể 
dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); chất chống đổ mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); chế 
phẩm chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo 
kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
tắm thường (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); chế phẩm chăm sóc da (không chứa dược chất); dầu dùng cho da (mỹ phẩm); kem 
bôi dùng cho da (mỹ phẩm); nước xức dùng cho da (mỹ phẩm); chế phẩm cạo râu; chế 
phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng 
lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; gel (gốc dầu mỏ) (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); bột tan (phấn rôm) (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm); bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho 
cá nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; miếng bông mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân 
(dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm; 
khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ 
làm đẹp; miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 

 
(210) 4-2018-34942 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA   (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34943 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA   (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34944 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA   (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-34946 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Anh Vũ  (VN) 

Số 2A, phố Đồng Nhân, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)  Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em; quần lót; tất (vớ) đi chân; áo phông.  
 

 
(210) 4-2018-34948 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.13.25; 7.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MY SECOND 
HOME   (VN) 
Số 11, ngõ 279 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; đánh giá bất động sản.  
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(210) 4-2018-34949 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25; 7.3.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh dương, xanh lam nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MY SECOND 
HOME   (VN) 
Số 11, ngõ 279 đường Giảng Võ, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; đánh giá bất động sản.  

 
 

(210) 4-2018-34952 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A25.7.6; A5.5.20; 

1.15.23 
(591) Đỏ, da cam, xanh da trời, tím, vàng, đen, 

trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn và đào tạo Bạn Đồng 
Hành   (VN) 
Số 1680 Nguyễn ái Quốc, KP6, phường 
Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 
(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; cung cấp dịch vụ giáo dục, hướng dẫn, giảng dạy 
đào tạo tương tác hay không tương tác.  

 
 

(210) 4-2018-34953 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A5.3.14; 5.3.11 
(731) EVAPCO, INC.  (US) 

5151 Allendale Lane, Taneytown, 
Maryland 21787, United States 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước dùng trong thiết bị làm lạnh và làm mát; hóa chất xử lý 
nước dùng trong hệ thống làm lạnh và làm mát. 

 

Nhóm 07: Thiết bị ngưng tụ dùng trong khí lạnh; bộ tản nhiệt (làm mát) chất lỏng bằng 
khí được làm lạnh cho động cơ và máy; bộ ngưng tụ khí; thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi; 
bộ ngưng tụ hơi nước bằng khí được làm lạnh [bộ phận của máy]. 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm lạnh không khí bằng hơi nước theo 
chu trình khép kín; máy làm lạnh theo chu trình khép kín; tháp làm lạnh [hệ thống và máy 
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làm lạnh]; thiết bị bay hơi; thiết bị điều hòa không khí được đặt ngoài trời; quạt li tâm 
[điều hòa không khí]; máy làm lạnh cho mục đích công nghiệp; thiết bị sử dụng năng 
lượng nhiệt để sản xuất và tích trữ đá cho mục đích làm lạnh, cụ thể là hệ thống và thiết bị 
làm lạnh; hệ thống xử lý nước không dùng hóa chất, cụ thể là thiết bị ion hoá dùng để xử 
lý không khí hoặc nước; thiết bị làm lạnh bằng nhiệt; bộ ngưng tụ khí, không phải bộ 
phận của máy; thiết bị lọc nước để khử ion trong nước; thiết bị khử ion bằng điện dung 
dùng để xử lý nước; thiết bị khử muối; thiết bị để làm sạch nước; thiết bị hút ẩm; thiết bị 
hút ẩm dùng trong công nghiệp; hệ thống xử lý không khí dùng để làm lạnh công nghiệp 
cụ thể là thiết bị khử trùng không khí; hệ thống xử lý không khí dùng để làm lạnh công 
nghiệp cụ thể là thiết bị khử mùi không khí. 

 

 
(210) 4-2018-34954 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.5; 4.5.13 
(731) DABLE INC.  (KR) 

3F, 142 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm để tìm kiếm và truy xuất thông tin thông qua mạng máy tính; 

chương trình máy tính nhằm mục đích tìm kiếm từ xa các nội dung trên máy vi tính và 
mạng máy tính; phần mềm công cụ tìm kiếm để tra cứu thông tin trên mạng internet và 
các trang web; phần mềm máy tính để phân phối và giám sát các nội dung trên mạng 
internet; phần mềm công cụ tìm kiếm cho máy tính; phần mềm máy tính để xử lý dữ liệu; 
phần mềm xử lý dữ liệu; chương trình máy tính để xử lý dữ liệu; chương trình phần mềm 
để tính toán và cung cấp các nội dung trang web và thông tin được đề xuất bằng cách sử 
dụng mạng xã hội, nhật ký điện tử và trang web trong lĩnh vực marketing và quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-34955 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SYNTELLIX AG  (DE) 

Aegidientorpl. 2A, 30159 Hannover, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 

kim loại thường, dạng bột, không sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật; 
kim loại thường bán thành phẩm dạng cuộn, chuốt hoặc ép đùn; dây bằng kim loại 
thường, không dẫn điện; dây cáp bằng kim loại thường, không dẫn điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là dụng 
cụ vặn vít; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là mũi khoan; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, cụ thể là dụng cụ dẫn đường; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái khoan; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái móc; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là 
cái đục; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái banh miệng vết mổ; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, cụ thể là cái nạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là kẹp foóc-xép 
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dùng trong sản khoa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là thiết bị cố định chỉnh hình 
dùng trong cấy ghép chỉnh hình và/hoặc phẫu thuật cấy ghép; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, cụ thể là thiết bị dùng trong phẫu thuật chỉnh hình để cố định dụng cụ phẫu thuật 
và/hoặc cấy ghép; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho phẫu thuật và 
phẫu thuật chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; 
thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt giả; răng giả; 
xương nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; sụn nhân tạo, dùng cho 
mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; dây chằng nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và 
chỉnh hình; gân nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; mô cấy thay thế 
xương, dùng trong phẫu thuật; mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng 
trong y tế; mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng trong phẫu thuật; 
mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng trong chỉnh hình; mô cấy chứa 
vật liệu nhân tạo, dùng trong y tế; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; 
mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong chỉnh hình; mô cấy làm từ vật liệu nhân tạo, 
dùng trong nha khoa; mô cấy xương làm từ vật liệu nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu 
thuật và chỉnh hình; xương nhân tạo dùng để cấy ghép vào xương thật, dùng cho mục đích 
phẫu thuật và chỉnh hình; mô cấy khớp xương làm từ vật liệu nhân tạo, dùng trong chỉnh 
hình; mô cấy xương sống làm từ vật liệu nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh 
hình; đĩa đệm cột sống nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; dụng cụ 
cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố định xương; vật dụng chỉnh hình; vật dụng 
chỉnh hình, cụ thể là đinh vít cố định xương dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng 
chỉnh hình, cụ thể là đinh vít dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể 
là đĩa dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là đinh dùng cho mục 
đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là chốt định vị dùng cho mục đích chỉnh 
hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là lưới dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh 
hình dạng tấm; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học 
trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ nghiên cứu khoa học 
và công nghệ; dịch vụ thiết kế khoa học và công nghệ, cụ thể là thiết kế công nghiệp 
trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ phòng thí nghiệm 
khoa học về dược phẩm trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch 
vụ phòng thí nghiệm khoa học về khoa học vật liệu trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật 
và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học về cơ chế sinh học trong lĩnh 
vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học về 
kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ 
nghiên cứu khoa học và công nghệ về dược phẩm trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và 
phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về khoa học vật liệu 
trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ nghiên cứu khoa học 
và công nghệ về cơ chế sinh học trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy 
ghép; dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực công 
nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ thiết kế công nghiệp về dược phẩm trong 
lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ thiết kế công nghiệp về 
khoa học vật liệu trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ 
thiết kế công nghiệp về cơ chế sinh học trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật 
cấy ghép; dịch vụ thiết kế công nghiệp về kỹ thuật sản xuất trong lĩnh vực công nghệ 
phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ phân tích khoa học và công nghệ về đặc tính 
hiệu suất của mô cấy ghép y tế; dịch vụ phân tích khoa học và công nghệ về thiết kế mô 
cấy ghép y tế; dịch vụ phân tích khoa học và công nghệ về sản xuất công nghiệp an toàn 
đối với mô cấy ghép y tế; dịch vụ thử nghiệm vật liệu; dịch vụ phân tích công nghiệp, cụ 
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thể là phân tích hóa học trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch 
vụ nghiên cứu công nghiệp, cụ thể là nghiên cứu sinh học trong lĩnh vực công nghệ phẫu 
thuật và phẫu thuật cấy ghép; dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, cụ thể là nghiên cứu hóa 
học trong lĩnh vực công nghệ phẫu thuật và phẫu thuật cấy ghép; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần cứng máy tính; dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; thiết kế 
và phát triển phần mềm máy tính nhằm hiển thị hóa quá trình sản xuất, chức năng và/hoặc 
hiệu quả của cấy ghép y tế. 

 
 

(210) 4-2018-34956 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) CHANG MIN HSIU  (TW) 

4P, No.39 Yi-Tong st., Zhongshan dist., 
Taipei city 104, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ phun sơn bằng khí nén; ổ bi; lưỡi cắt dùng cho máy băm thức ăn (cho 
động vật); cưa xích; trục quay; thiết bị đóng cửa, dùng thủy lực; khoan cầm tay chạy điện; 
búa điện; thiết bị hàn dùng điện; súng phun hồ dính, dùng điện; búa khí nén; dụng cụ cầm 
tay, không vận hành thủ công; máy công cụ; máy bơm; máy tán đinh; máy cưa; chìa vặn 
vít, chạy điện; kéo điện; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; thiết bị hàn 
dùng điện.  

 

Nhóm 08: Mũi khoan [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; kẹp [dùng cho thợ 
mộc hoặc thợ đóng thùng]; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ làm vườn [công cụ 
cầm tay thao tác thủ công]; búa [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; 
kéo lớn để cắt, tia, xén; dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay]; kéo cắt; dụng cụ vặn ốc, vít 
[công cụ cầm tay].  

 

Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ phun sơn bằng khí nén, ổ bi, lưỡi cắt dùng cho máy băm 
thức ăn (cho động vật), cưa xích, trục quay, thiết bị đóng cửa dùng thủy lực, khoan cầm 
tay chạy điện, búa điện, thiết bị hàn dùng điện, súng phun hồ dính dùng điện, búa khí 
nén, dụng cụ cầm tay (không vận hành thủ công), máy công cụ, máy bơm, máy tán đinh, 
máy cưa, chìa vặn vít chạy điện, kéo điện, công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ 
công, thiết bị hàn dùng điện, mũi khoan [dụng cụ cầm tay], lưới cắt [dụng cụ cầm tay], 
kẹp [dùng cho thợ mộc hoặc thợ đóng thùng], công cụ cắt [dụng cụ cầm tay], dụng cụ làm 
vườn [công cụ cầm tay thao tác thủ công], búa [dụng cụ cầm tay], dụng cụ cầm tay (thao 
tác thủ công), kéo lớn để cắt, tia, xén, dụng cụ tán đinh [công cụ cầm tay], kéo cắt, dụng 
cụ vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]. 

 
 

(210) 4-2018-34957 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) CHANG MIN HSIU  (TW) 

4P, No.39 Yi-Tong st., Zhongshan dist., 
Taipei city 104, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; dây cáp điện; hệ thống điều khiển truy cập điện 
tử dùng cho cửa khóa liên động; thiết bị dập lửa; thiết bị đo, bằng điện; dụng cụ đo; khoá 
điện; màn hình [phần cứng máy vi tính]; cân; hệ thống phòng trộm, chạy điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị báo hiệu chống trộm, dây cáp điện, hệ thống điều khiển truy 
cập điện tử dùng cho cửa khóa liên động, thiết bị dập lửa, thiết bị đo bằng điện, dụng cụ 
đo, khoá điện, màn hình [phần cứng máy vi tính], cân, hệ thống phòng trộm chạy điện. 

 

(210) 4-2018-34958 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SYNTELLIX AG  (DE) 

Aegidientorpl. 2A, 30159 Hannover, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại thường; 
kim loại thường, dạng bột, không sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật; 
kim loại thường bán thành phẩm dạng cuộn, chuốt hoặc ép đùn; dây bằng kim loại 
thường, không dẫn điện; dây cáp bằng kim loại thường, không dẫn điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là dụng 
cụ vặn vít; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là mũi khoan; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, cụ thể là dụng cụ dẫn đường; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái khoan; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái móc; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là 
cái đục; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là cái banh miệng vết mổ; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật, cụ thể là cái nạo; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là kẹp foóc-xép 
dùng trong sản khoa; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, cụ thể là thiết bị cố định chỉnh hình 
dùng trong cấy ghép chỉnh hình và/hoặc phẫu thuật cấy ghép; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật, cụ thể là thiết bị dùng trong phẫu thuật chỉnh hình để cố định dụng cụ phẫu thuật 
và/hoặc cấy ghép; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ y tế dùng cho phẫu thuật và 
phẫu thuật chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là thiết bị và dụng cụ chỉnh hình; 
thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt giả; răng giả; 
xương nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; sụn nhân tạo, dùng cho 
mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; dây chằng nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và 
chỉnh hình; gân nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; mô cấy thay thế 
xương, dùng trong phẫu thuật; mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng 
trong y tế; mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng trong phẫu thuật; 
mô cấy nhân tạo, chứa vật liệu tự nhiên, không sống, dùng trong chỉnh hình; mô cấy chứa 
vật liệu nhân tạo, dùng trong y tế; mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong phẫu thuật; 
mô cấy chứa vật liệu nhân tạo dùng trong chỉnh hình; mô cấy làm từ vật liệu nhân tạo, 
dùng trong nha khoa; mô cấy xương làm từ vật liệu nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu 
thuật và chỉnh hình; xương nhân tạo dùng để cấy ghép vào xương thật, dùng cho mục đích 
phẫu thuật và chỉnh hình; mô cấy khớp xương làm từ vật liệu nhân tạo, dùng trong chỉnh 
hình; mô cấy xương sống làm từ vật liệu nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh 
hình; đĩa đệm cột sống nhân tạo, dùng cho mục đích phẫu thuật và chỉnh hình; dụng cụ 
cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố định xương; vật dụng chỉnh hình; vật dụng 
chỉnh hình, cụ thể là đinh vít cố định xương dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng 
chỉnh hình, cụ thể là đinh vít dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể 
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là đĩa dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là đinh dùng cho mục 
đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là chốt định vị dùng cho mục đích chỉnh 
hình; vật dụng chỉnh hình, cụ thể là lưới dùng cho mục đích chỉnh hình; vật dụng chỉnh 
hình dạng tấm; vật liệu để khâu vết thương; chỉ khâu phẫu thuật. 

 

 
(210) 4-2018-34962 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và vận tải Chính Thành  
(VN) 
Cụm dân cư số 8, xã Liên Phương, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy); đường ống bằng kim loại, 
vòng đệm bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 

Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nông nghiệp; máy công cụ; máy khoan; máy cắt; dụng cụ 
cầm tay, không vận hành thủ công.  

 

Nhóm 11: Máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; hệ thống tưới nước tự động; hệ 
thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị và hệ thống thông gió; hệ 
thống và thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 20: Van, không là kim loại, không phải bộ phận của máy; tác phẩm nghệ thuật làm 
bằng gỗ, thạch cao hoặc chất dẻo.  

 

 
(210) 4-2018-34963 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A5.3.13; 3.7.17; 1.15.5 
(591) Vàng, vàng đồng, xanh navy. 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ quản lý 
kinh doanh khách sạn; dịch vụ quản lý kinh doanh câu lạc bộ.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh 
giá, môi giới, tham vấn và đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở; dịch vụ 
quản lý đầu tư và vốn đầu tư cho bất động sản thương mại và bất động sản để ở.  
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Nhóm 37: Dịch vụ quản lý giám sát việc xây dựng các bất động sản thương mại và bất 
động sản để ở; tân trang, xây mới, nâng cấp bất động sản để làm tăng giá trị của bất động 
sản; lắp đặt các thiết bị cho tòa nhà văn phòng và căn hộ. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên theo chủ đề trong và ngoài tòa 
nhà văn phòng và khu căn hộ; dịch vụ câu lạc bộ thể dục thể thao.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-34965 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay 
dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy là.  

 

Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại cầm đi được, phần mềm máy tính, phần mềm trí tuệ 
nhân tạo, phần mềm thực tế ảo, tivi.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 
sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện dùng cho cá nhân; máy pha cà 
phê, dùng điện; dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò 
sưởi [sưới ấm, đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng]. 

 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện; dụng cụ cho mục đích 
gia dụng.  

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện gia dụng 
bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm 
sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu 
nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, 
máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, 
tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm 
sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, may sấy tóc, lò sưởi, ấm 
đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị điện để làm sạch.  
 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn viễn thông; dịch vụ kết nối 
người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu. 
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Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-34966 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 26.11.3 
(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay 
dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy là. 

 

Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại cầm đi được, phần mềm máy tính, phần mềm trí tuệ 
nhân tạo, phần mềm thực tế ảo, tivi. 

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 
sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện dùng cho cá nhân; máy pha cà 
phê, dùng điện; dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò 
sưởi [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu 
nướng]. 

 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện; dụng cụ cho mục đích 
gia dụng. 

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 
lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện gia dụng 
bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm 
sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu 
nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, 
máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 
nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, 
tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm 
sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm 
đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 
tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn viễn thông; dịch vụ kết nối 
người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 
nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2018-34967 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Tập đoàn Vingroup - công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút bụi chân không; máy và thiết bị điện để làm sạch; máy xay 

dùng trong nhà bếp, chạy điện; máy là. 

 

Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại cầm đi được, phần mềm máy tính, phần mềm trí tuệ 

nhân tạo, phần mềm thực tế ảo, tivi.  

 

Nhóm 11: Tủ lạnh; điều hòa không khí; bình thủy [dùng điện]; nồi cơm điện; thiết bị làm 

sạch không khí; thiết bị làm sạch nước; lò nướng; quạt điện dùng cho cá nhân; máy pha cà 

phê, dùng điện; dụng cụ nấu nướng, dùng điện; máy sấy tóc; lò sưởi [dùng trong nhà]; lò 

sưởi [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước, dùng điện; đèn điện; lò vi sóng [thiết bị nấu 

nướng].  

 

Nhóm 21: Phích đựng nước nóng; ấm đun nước, không dùng điện; dụng cụ cho mục đích 

gia dụng. 

 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị ngành viễn thông, thiết bị quản 

lý viễn thông di động; mua bán phần mềm máy tính; mua bán sản phẩm điện gia dụng 

bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm 

sạch không khí, thiết bị làm sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu 

nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm đun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, 

máy và thiết bị điện để làm sạch. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì thiết bị chuyên ngành: thông tin di động, 

nhắn tin, điện thoại dùng thẻ và các sản phẩm điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, 

tivi, điều hòa không khí, bình thủy, nồi cơm điện, thiết bị làm sạch không khí, thiết bị làm 

sạch nước, lò nướng, quạt, máy pha cà phê, dụng cụ nấu nướng, máy sấy tóc, lò sưởi, ấm 

dun nước, đèn điện, lò vi sóng, máy hút bụi chân không, máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động, điện thoại dùng thẻ; dịch vụ nhắn 

tin điện thoại; thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ tư vấn viễn thông; dịch vụ kết nối 

người dùng với hệ thống máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế mạng lưới dịch vụ viễn thông bao gồm các mạng: thông tin di động, 

nhắn tin và điện thoại dùng thẻ; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2018-34968 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 18.2.1 

(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu 
và Chế tạo thiết bị điện lưới 
Miền Bắc   (VN) 
Số 88 thôn Vân Lũng, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy hàn điện; máy khoan dùng điện; máy cắt dùng điện; máy 

mài dùng điện; máy xay.  

 

Nhóm 09: Máy biến áp; ổn áp điện; công tắc điện; ổ cắm điện; át to mát điện; bộ sạc pin 

cho điện thoại.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bếp ga; bếp điện; lò vi sóng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); 

quạt điện.  
 

 
(210) 4-2018-34970 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 
Tình  (VN) 
Khu 5, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, cửa hàng trưng bày, giới thiệu, bán: đồng hồ, kính thuốc, kính đeo 

mắt. 
 

 
(210) 4-2018-34972 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.7; 26.4.9; 26.4.2; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Đức  (VN) 
424 Núi Thành, phường Hòa Cường 

Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng     

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-34973 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 

18.2.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Hải  (VN) 
269/54 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-34974 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.3; 26.5.4; 26.15.15 
(591) Vàng nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa JINN HUNG  
(VN) 
405 đường Mỹ Phước, khu phố Tân Phú 
2, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương          

 

(511)   Nhóm 01: Chất phân tán chất dẻo; chất dẻo dạng thô; chất dẻo hoá. 
 

 
(210) 4-2018-34975 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lục, da cam. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ CNT  (VN) 
25/25B Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền. 
 

 
(210) 4-2018-34976 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.5.23; 4.5.5; A5.3.14; 1.15.11; 18.5.1 
(591) Trắng, nâu đỏ, hồng, hồng nhạt, xanh lá 

cây nhạt, xanh lục, xanh dương nhạt. 
(731) Nguyễn Hạnh Hoa  (VN) 

Số 3, ngõ 259/9 phố Vọng, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê và hương liệu cà phê; trà sữa (trên cơ sở trà 
là chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2018-34977 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 18.1.21; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh coban. 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng nhân lực và dịch vụ Hữu 
Tín  (VN) 
Tổ 13, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-34978 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Nâu vàng, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Thanh Tâm  (VN) 

250 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến) đã qua chế biến và bảo quản. 

 

 
(210) 4-2018-34979 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.16; A5.1.5 (540) 

  

(731) Đoàn Gia Ân   (VN) 
29A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trà. 
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(210) 4-2018-34980 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.9; 2.3.1; 11.3.14; A6.19.9 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xanh 

da trời, xanh da trời nhạt, xanh lam, đỏ, 

hồng cánh sen, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Đoàn Gia Ân   (VN) 
29A Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 30: Trà. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán trà. 
 

 
(210) 4-2018-34982 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh tím than. 

(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ quốc 
tế US  (VN) 
Số 459B Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa; dịch vụ xoa bóp (massage); dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ xăm nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2018-34984 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.7.1; 5.7.2 

(591) Trắng, vàng đậm, đỏ đậm, xám trắng. 

(731) Hợp tác xã nông dân sản 
xuất nông sản hữu cơ Rạch 
Giá   (VN) 
Số 580 Phạm Hùng, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; mật ong; bánh đa nem (bánh tráng).  
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(210) 4-2018-34985 (220) 09.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 18.5.1 
(731) EXPEDIA, INC.  (US) 

333 108th Avenue NE, Bellevue, 
Washington 98004, USA 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; cung cấp thông tin 
dưới dạng thông tin về so sánh giá cả và so sánh đánh giá tín nhiệm và xếp hạng của 
khách sạn và chỗ ở khác để khách hàng thuận tiện lựa chọn dịch vụ; dịch vụ khách hàng 
thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng cụ thể là tổ chức, vận 
hành và giám sát các chương trình/kế hoạch khách hàng thân thiết, điểm thưởng, tạo sự ưa 
thích và khuyến khích khách hàng; dịch vụ câu lạc bộ khách hàng thân thiết bao gồm tổ 
chức và quản lý các chương trình chăm sóc khách hàng để duy trì và phát triển quan hệ 
khách hàng, quản lý quan hệ khách hàng, quản lý dịch vụ khách hàng; khuyến mại sử 
dụng tài khoản ghi nợ và tài khoản tín dụng của người khác thông qua việc quản lý các 
chương trình khuyến khích người tiêu dùng; tổ chức chương trình khách hàng thân thiết, 
điểm thưởng, tạo sự ưa thích và khuyến khích khách hàng và các câu lạc bộ khách hàng 
thân thiết với mục đích khuyến mại và quảng cáo; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lập kế hoạch du lịch; cung cấp thông tin so sánh 
giá vé máy bay; dịch vụ quảng cáo; khuyến mại và marketing sản phẩm và dịch vụ của 
người khác qua mạng liên lạc điện tử; thiết kế và vận hành chương trình marketing và 
khuyến mại cho người khác trong lĩnh vực du lịch; dịch vụ khuyến mại và marketing 
trong lĩnh vực du lịch. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ đại lý du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ thông 
tin vận tải; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ cho việc vận chuyển/di 
chuyển; cung cấp thông tin, tin tức, hình ảnh, vi-đê-ô và nhận xét liên quan đến du lịch; 
cung cấp thông tin du lịch, thông tin địa lý, bản đồ, hình ảnh bản đồ, hình ảnh và vi-đê-ô 
du lịch, và lộ trình chuyến đi thông qua một trang web và các đường liên kết trang web; tổ 
chức và sắp xếp các hoạt động du lịch; tổ chức và sắp xếp các chuyến du lịch, du lịch đến 
các sự kiện, và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển 
cho các hoạt động du lịch; đặt chỗ vận chuyển/di chuyển cho các chuyến du lịch, du lịch 
đến các sự kiện và du lịch đến các điểm thu hút khách du lịch; cung cấp thông tin về các 
chuyến du lịch và du lịch đến các sự kiện và điểm thu hút khách du lịch; tổ chức các 
chuyến tham quan; dịch vụ thông tin về du lịch và các chuyến du lịch; dịch vụ đặt trước 
vé du lịch và vé các chuyến du lịch; sắp xếp việc đặt chỗ  cho các chuyến du lịch trong 
ngày và các chuyến tham quan; cung cấp nhận xét về các nhà cung cấp dịch vụ du lịch. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là sắp xếp và tư vấn liên quan đến chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, cụ thể là dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà 
trọ]; cung cấp thông tin về chỗ ở tạm thời; cung cấp các đánh giá tín nhiệm, xếp hạng, 
nhận xét và đề xuất khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là 
đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác; cung cấp và chuyển tiếp thông 
tin liên quan đến đặt chỗ và giữ chỗ khách sạn và các chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ nhà hàng và cho các bữa ăn; cung cấp các nhận xét trực 
tuyến về khách sạn và các chỗ ở tạm thời khác. 
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(210) 4-2018-34988 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Vi 
(Nhật)  (VN) 
Thôn Dưỡng Thái Bắc, xã Phúc Thành, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang cây). 
 

 
(210) 4-2018-34989 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.16; 1.5.1; A5.3.13 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ, xanh lá cây, đen, 

vàng. 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Thành 
Phát  (VN) 
Số 17, Đỗ Thừa Tự, phường 1, thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 01: Khoáng chất cải tạo môi trường nước, ao nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh 

học cải tạo môi trường nước, ao nuôi trồng thủy sản; hoá chất để cải tạo môi trường nước, 

ao nuôi trồng thủy sản; hoá chất để làm sạch nước. 

 

Nhóm 05: Dược liệu cho thủy sản; men vi sinh hỗ trợ đường tiêu hóa cho thủy sản (dùng 

cho mục đích thú y); vitamin, khoáng chất bổ sung cho thủy sản (dùng cho mục đích thú 

y); enzym dùng cho mục đích thú y. 
 

 
(210) 4-2018-34990 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đắc Vinh Quang  
(VN) 
407 Trưng Nữ Vương, phường Hòa 

Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ chuyển phát tin nhắn. 
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(210) 4-2018-34991 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.2; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, vàng, hồng nhạt, xanh dương 

đậm, xanh da trời, xanh nõn chuối, trắng.
(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 

Thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng).  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem (bánh tráng).  
 

 
(210) 4-2018-34992 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.5; A7.1.12; 7.5.10; 5.7.3; 5.13.4; 

A8.5.3 
(591) Xanh non, xanh lá, vàng, trắng, màu be. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Giò chả.  
 

Nhóm 35: Mua bán giò, chả. 
 

 
(210) 4-2018-34993 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.7.2; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10; 26.1.1 
(591) Vàng nâu, vàng, hồng nhạt, xanh dương 

đậm, xanh đưong nhạt, xanh da trời, 
xanh nõn chuối, trắng. 

(731) Nguyễn Thị Hoa  (VN) 
Thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa nem (bánh tráng).  
 
Nhóm 35: Mua bán bánh đa nem (bánh tráng).  
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(210) 4-2018-34994 (220) 09.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.5; 7.5.10; A7.1.12; 5.7.3; 25.1.25; 

25.1.9; A25.1.10; 25.5.25; A8.5.3 
(591) Xanh non, xanh lá, vàng, vàng đậm, 

trắng, màu be. 
(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 

Thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Giò chả.  
 

Nhóm 35: Mua bán giò, chả. 
 

 
(210) 4-2018-34995 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DVMOTOR  
(VN) 
18 đường Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy, động cơ xe máy, khung xe máy, yên xe máy. 
 

 
(210) 4-2018-34996 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ILUV2TRAVEL Việt Nam  (VN) 
55 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-34997 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
du lịch Đông Phong Hạ Long  
(VN) 
Căn 16-12, CT1 khu du lịch Hùng 
Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quầy rượu; trạm 
dừng nghỉ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-34998 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH DAVIMIN  (VN) 
Tầng trệt - Rosana Tower 60 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-34999 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 24.17.24 
(591) Hồng, vàng, chanh, xanh cốm, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hiệp hội bán 
lẻ AZ  (VN) 
Số 58/22 Trung Tả, phố Khâm Thiên, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo gồm: dịch vụ quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; 
hoạt động văn phòng. 

 

 
(210) 4-2018-35000 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.13; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, đỏ, vàng nhạt, vàng đậm. 
(731) Hộ kinh doanh Chung Thị Kim 

Ngân   (VN) 
Số nhà 154, khu phố 2, thị trấn Châu 
Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà các loại.  
 

 
(210) 4-2018-35001 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.3.1 
(591) Xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 2Life Việt 
Nam   (VN) 
Số 38, tổ dân phố 8, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao; thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác 
nhau.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm cụ thể là: dụng cụ thể 
dục thể thao, thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau; dụng cụ tập luyện, 
phụ kiện tập luyện yoga, fitness, gym, dụng cụ và phụ kiện hỗ trợ tập luyện thể dục thể 
thao, yoga, fitness, gym, thảm dùng tập thể dục, tập yoga, dụng cụ và phụ kiện hỗ trợ 
trong các hoạt động dã ngoại, leo núi, đi bộ đường trường, dụng cụ dùng để đi câu cá như: 
máy câu, cần câu, lưỡi câu, dây câu, mồi câu, dụng cụ và thiết bị massage như: máy 
massage, đai massage, bóng massage, gậy massage, quần áo và phụ kiện thời trang cho 
tập luyện thể dục thể thao như: quần, áo, giày, khăn, găng tay, bít tất, mỹ, balo, túi xách; 
phụ kiện bảo hộ, bảo vệ cho tập luyện thể dục thể thao như: bảo vệ chân, cổ chân, đầu 
gối, khuỷu tay, cổ tay, lưng, bụng, đầu, cổ, dụng cụ và phụ kiện phục hồi chấn thương, 
chỉnh hình.  

 

 
(210) 4-2018-35002 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Khánh  
(VN) 
ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Cá viên, thịt bò viên; tôm viên.  
 

 
(210) 4-2018-35003 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.4; 4.3.3; 24.17.5; 24.17.21 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHHH đông y Thiên 
Minh  (VN) 
A103A Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35004 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A5.1.6; A5.1.16 (540) 

  

(731) Vũ Tuấn Duy  (VN) 
K35/30 Tô Hiến Thành, phường Phước 
Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà 
hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-35005 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A8.5.10; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Diệu Thiên  (VN) 
Tầng 1 tòa Licogi 13, đường Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm từ thịt, các chế phẩm từ sữa.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-35007 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 9.1.10; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH HEALTH & 
BEAUTY MM  (VN) 
26 đường số 2, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35008 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hiền  (VN) 
63 đường số 14, khu ven sông Tân 

Phong, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích y tế; 

trà dùng cho mục đích y tế; đồ uống dưới dạng thực phẩm chức năng dùng cho mục đích 

y tế.  

 

Nhóm 20: Gối. 

 

Nhóm 30: Kẹo, trà, đồ uống trên cơ sở trà thảo mộc.  
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(210) 4-2018-35009 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2; 25.5.2 

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hiền   (VN) 
63 đường số 14, khu ven sông Tân 

Phong, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên nén uống; thực 

phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên nang mềm uống; trà dùng cho 

mục đích y tế; đồ uống dưới dạng thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Kẹo; kẹo cứng; kẹo mềm; kẹo dẻo; trà; đồ uống trên cơ sở trà thảo mộc.  
 

 
(210) 4-2018-35010 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hiền   (VN) 
63 đường số 14, khu ven sông Tân 

Phong, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên nén uống; thực 

phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên ngậm.  

 

Nhóm 30: Kẹo; kẹo cứng; kẹo mềm; kẹo dẻo.  
 

 
(210) 4-2018-35011 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh lá, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Hiền   (VN) 
63 đường số 14, khu ven sông Tân 

Phong, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên nén uống; thực 

phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên nang mềm uống; thực phẩm chức 

năng dùng cho mục đích y tế dưới dạng viên ngậm; trà dùng cho mục đích y tế; đồ uống 

dưới dạng thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Kẹo; kẹo cứng, kẹo mềm; kẹo dẻo; trà; đồ uống trên cơ sở trà thảo mộc.  
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(210) 4-2018-35012 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Chung 
Hương   (VN) 
Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Chổi nhựa (chổi lau nhà bằng nhựa).  
 

 
(210) 4-2018-35013 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoàng Yến  
(VN) 
Số 86 Phạm Ngọc Thạch (số 73 Đông Y 

cũ), phường Lộc Hạ, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 29: Lát khoai lang rán giòn; lát khoai lang tẩm bột rán; mảnh khoai lang; viên bao 

trên cơ sở khoai lang.  

 

Nhóm 30: Bột làm bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 

bỏng ngô.  
 

 
(210) 4-2018-35014 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thiết bị y tế Tân Việt Phát  
(VN) 
Số 6 ngõ 37 phố Nguyễn Thị Định, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy đo huyết áp; nhiệt kế cho mục đích y tế; máy đo 

đường huyết; thiết bị xét nghiệm (cho mục đích y tế); thiết bị thử máu, cụ thể là thiết bị 

đo độ bão hoà oxy trong máu (tất cả dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-35018 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

thương mại DETECH Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 14, ngách 135/29 Nguyễn Văn 
Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường. 
 

 
(210) 4-2018-35021 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) DEBBIE MORGAN MACAO 

COMMERCIAL OFFSHORE LTD  
(MO) 
Avenida Do Dr. Rodrigo Rodrigues  No. 
600-E Centro Comercial First Nacional  
P10-05  Macao 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh và trang điểm; xà phòng; gel dùng để tắm vòi hoa sen; chế 
phẩm tắm dạng bọt; dầu gội đầu; dầu xả; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; 
nước hoa, nước có mùi thơm, chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất chống ra 
mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân thể); nước thơm dùng cho cơ thể; chế chÈm chống nắng; 
mỹ phẩm; hình dán nghệ thuật dùng cho cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; đồ 
trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang. 

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; kính mắt; hộp để kính râm và kính đeo mắt; vỏ, bao 
và bao bảo vệ cho điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị điện tử 
di động. 
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ; đồng hồ đeo tay; dây và dây da dùng cho đồng hồ đeo 
tay; khuy măng sét; ghim cài cà vạt; vòng đeo tay (đồ trang sức); vòng cổ (đồ trang sức); 
nhẫn (đồ trang sức) và vòng (đồ trang sức). 

 

Nhóm 18: Túi; túi xách tay; va li; túi du lịch; ba lô; ví bỏ túi; túi cầm tay của phụ nữ; túi 
để đồ trang điểm... (xem thêm) 

 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và đồ đi chân; mũ nón và đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tổ chức và điều hành 
chương trình khuyến khích khuyến mại; tổ chức quảng cáo sử dụng phương tiện nghe 
nhìn và phương tiện xã hội; quảng cáo và quảng cáo bán hàng; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực 
tuyến; bán lẻ qua thư đặt hàng và bán buôn liên quan tới các chế phẩm chăm sóc cá nhân, 
chế phẩm vệ sinh và trang điểm, xà phòng, gel dùng để tắm, chế phẩm tắm dạng bọt, dầu 
gội đầu, dầu xả, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm tạo kiểu cho tóc, nước hoa, nước có 
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mùi thơm, chế phẩm khử mùi, chất chống ra mồ hôi, nước thơm dùng cho cơ thể, chế 
phẩm chống nắng, mỹ phẩm, hình dán nghệ thuật dùng cho cơ thể; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ 
trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn liên quan tới thiết bị và dụng cụ 
tẩy lông, dụng cụ sửa móng tay và móng chân; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán 
lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn liên quan tới  kính đeo mắt, kính râm, kính mắt, hộp 
để kính râm và kính đeo mắt, bao dùng cho điện thoại di động và máy tính bảng, vỏ điện 
thoại di động và máy tính bảng, vỏ và bao dùng cho máy tính xách tay; dịch vụ bán lẻ, 
bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn liên quan tới dụng cụ tạo 
kiểu tóc; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn 
liên quan tới đồ trang sức, đồng hồ và đồng hồ đeo tay; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực 
tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn liên quan tới túi, túi xách tay, va li, túi du 
lịch, ba lô, ví bỏ túi, túi cầm tay của phụ nữ, túi để đồ trang điểm và vệ sinh, ô; dịch vụ 
bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn quần áo, giầy dép 
và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt 
hàng qua thư và bán buôn vòng đeo chìa khóa, chi tiết trang trí chìa khóa, chi tiết trang trí 
điện thoại di động, gương soi, gương dùng để trang điểm, gương cá nhân thu nhỏ, gương 
bỏ túi; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ qua đặt hàng qua thư và bán buôn 
dụng cụ và bộ đồ mỹ phẩm và vệ sinh và trang điểm, chổi và bọt biển (đồ mỹ phẩm), lược 
và chổi dùng cho tóc, phấn nén mỹ phẩm; dịch vụ bán lẻ, bán lẻ trực trực tuyến, bán lẻ 
qua đặt hàng qua thư và bán buôn nước hoa có thể mang đi được, túi mỹ phẩm và túi giặt, 
đồ trang trí tóc và kẹp tóc; thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan tới dịch vụ nêu trên. 

 

 
(210) 4-2018-35022 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.9; 1.3.1; 1.13.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Lan  (VN) 
Số 1114 V3, khu đô thị The Vesta, 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (trừ khóa điện) 
 

Nhóm 09: Khóa điện; khóa điện tử; thiết bị báo hiệu chống trộm; thiết bị mã hóa từ tính; 
thẻ nhận dạng từ tính. 

 

 
(210) 4-2018-35023 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chamé  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thảo dược; chế phẩm dược để chăm sóc da; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2018-35024 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.15; 26.11.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cổ phần 
MAXFOR Việt Nam  (VN) 
C4 Nơ 8 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị báo cháy; thiết bị cảm 
biến khói; máy bơm cứu hỏa; thiết bị dập lửa; thiết bị quần áo bảo hộ phòng cháy. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp phòng cháy chữa cháy; thiết kế hệ thống phòng 
cháy chữa cháy; dịch vụ bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy; dịch vụ nghiên cứu, phát 
triển hệ thống phòng cháy chữa cháy. 

 
 

(210) 4-2018-35025 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn An Phú 
Cường  (VN) 
Số 785, đường Đồng Khởi, khu phố 8, 
phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-35026 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.11.8; 26.4.7 
(591) Xanh lam, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
điện chiếu sáng Đông Vũ  (VN) 
297/12 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn, đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn trần, đèn chùm, đèn led.  
 
 

(210) 4-2018-35035 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 2.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt  (VN)
96 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1621 

(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
 

 
(210) 4-2018-35036 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt  
(VN) 
96 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị.  

 

(210) 4-2018-35037 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.21; A25.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt  
(VN) 
96 đường số 6, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 

 

 
(210) 4-2018-35038 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 1.3.1; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh, hồng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 2INH   (VN) 
Số 56, đường 22, khu dân cư Him Lam 
6A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn trang trí, sarong đi biển, thảm trải sàn, sổ handmade.  
 

 
(210) 4-2018-35039 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.5.1; 18.5.5 
(591) Xanh lá, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
du lịch An Giang  (VN) 
Số 911 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng các phương tiện đường bộ; dịch vụ vận 

chuvển hành khách bằng cáp treo.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1622 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khu nghỉ dưỡng (resort). 
 

 
(210) 4-2018-35041 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 7.1.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh  (VN) 
31/4D tổ 10, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh (đồ uống); rượu vốtca; rượn uýt ki; rượu vang; rượu mùi. 

 

 
(210) 4-2018-35042 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Miu Tuyết Hạ  
(VN) 
351A/2 đường 743 khu phố 1B, phường 
An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn vặt, quán trà sữa, quán cà phê, 

dịch vụ cung cấp thức ăn thức uống do nhà hàng tự thực hiên.  
 

 
(210) 4-2018-35043 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) POSITEC GROUP LIMITED  (HK) 

Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's 
Road East, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ chạy điện, cụ thể là súng phun chạy bằng điện; máy tưới nước và làm 

sạch dùng áp lực nước thay đổi vận hành bằng điện có kèm phụ kiện làm sạch dạng đũa 
(được bán như một bộ thiết bị); xô nước có thể gập gọn (bộ phận máy thay thế dùng cho 
máy tưới nước và làm sạch vận hành bằng điện); chai đựng xà phòng (bộ phận máy thay 
thế dùng cho máy tưới nước và làm sạch vận hành bằng điện); chổi (bộ phận máy thay thế 
dùng cho máy tưới nước và làm sạch vận hành bằng điện); dụng cụ cọ rửa (bộ phận máy 
thay thế dùng cho máy tưới nước và làm sạch vận hành bằng điện); máy làm sạch sàn; 
máy tẩy rửa sàn; máy giặt áp lực; máy quét đường, tự vận hành; máy giặt áp lực cao đa 
năng; chổi (bộ phận của máy tưới nước và làm sạch vận hành bằng điện).  
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(210) 4-2018-35044 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 26.4.2 

(591) Xanh da trời, xanh ngọc, trắng, xanh tím 

than, xanh lá cây, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
vật tư y tế Phan Anh  (VN) 
Số 26/55 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dung dịch nước 

muối sinh lý dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-35045 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A3.7.24 

(591) Vàng, đỏ, hồng, đen. 

(731) Đặng Thu Hương  (VN) 
Số 31, ngõ Lan Bá, phường Trung Phụng, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-35046 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH thiết kế Trường 
Tồn   (VN) 
Thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gạo; rượu sakê; rượu mạnh [đồ uống]; rượu 

vang; rượu vôtca.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-35047 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Đen, đỏ cam, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Thế Giới An Lành  (VN) 
91/22/15 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 
15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-35048 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; 3.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, lam sẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tứ Mã  (VN) 
4/106A Đặng Công Bỉnh, ấp Nhị Tân 2, 
xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Ván ép bằng gỗ.  
 

 
(210) 4-2018-35049 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TNL  (VN) 
Số 5 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn tắm, tấm phủ giường, áo gối, vỏ gối, vỏ nệm.  
 

 
(210) 4-2018-35050 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TNL  (VN) 
Số 5 đường số 1, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn tắm, tấm phủ giường, áo gối, vỏ gối, vỏ nệm. 
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(210) 4-2018-35051 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TNL  (VN) 
Số 5 đường số 1, phường Tân Phú, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn tắm, tấm phủ giường, áo gối, vỏ gối, vỏ nệm. 
 

 
(210) 4-2018-35052 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ TNL  (VN) 
Số 5 đường số 1, phường Tân Phú, quận 

7, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn tắm, tấm phủ giường, áo gối, vỏ gối, vỏ nệm.  
 

 
(210) 4-2018-35053 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.8; A26.11.8; 2.9.10 

(591) Trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nụ Cười Xanh  (VN) 
470 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám nha khoa; dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2018-35055 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất chè an 
toàn xã Long Cốc   (VN) 
Xóm Măng 2, xã Long Cốc, huyện Tân 

Sơn, tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
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(210) 4-2018-35057 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  (VN)
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê văn phòng [bất động sản]; quản lý bất động 

sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án xây dựng, khu đô thị, khu công nghiệp, 
khu chế xuất; lập dự án đầu tư vốn; dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2018-35058 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  (VN)
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất bằng gỗ và bằng kim loại thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn; ghế; 
giường; tủ; giá sách hoặc để đồ; vách ngăn bằng gỗ như bình phong (đồ nội thất). 

 

 
(210) 4-2018-35059 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  (VN)
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Hàng nội thất bằng gỗ và bằng kim loại thuộc nhóm này, cụ thể là: bàn; ghế; 
giường; tủ; giá sách hoặc để đồ; vách ngăn bằng gỗ như bình phong (đồ nội thất). 

 

 
(210) 4-2018-35060 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế COBI  (VN)
Phòng U2, tầng 2, tòa nhà Broadway E, 
số 2 Bertrand Russell, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa trong và ngoài nước, bốc dỡ 
hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng ô tô; môi giới vận tải; cho thuê kho bãi. 

 
 

(210) 4-2018-35061 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

18, ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35062 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam  (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm gỗ lát sàn, tấm ván sàn gỗ; gỗ dán; ván lát sàn gỗ; vật liệu 
lát bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2018-35063 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; tấm gỗ lát sàn, tấm ván sàn gỗ; gỗ dán; ván lát sàn gỗ; vật liệu 
lát bằng gỗ. 

 

 
(210) 4-2018-35064 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1; A25.3.3 
(591) Cam, cam nhạt, ghi, đen, trắng. 
(731) Nguyễn Ngọc Tuấn   (VN) 

Số 49/212 đường 21 Tân An, xã Lộc 
Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Lô lăn sơn tường, chổi quét sơn.  
 

 
(210) 4-2018-35065 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; A26.11.8 

(591) Cam, ghi đậm, đỏ, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn   (VN) 
Số 49/212 đường 21 Tân An, xã Lộc 

Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Lô lăn sơn tường, chổi quét sơn.  
 

 
(210) 4-2018-35066 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.3.3 

(591) Cam, đen, trắng. 

(731) Nguyễn Ngọc Tuấn  (VN) 
Số 49/212 đường 21 Tân An, xã Lộc 

Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Lô lăn sơn tường, chổi quét sơn.  
 

 
(210) 4-2018-35067 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.3.5; 24.13.1; 26.5.1; A24.15.11 

(591) Vàng nâu, trắng. 

(731) Doanh nghiệp TN Tấn Đức  (VN) 
ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức từ vàng; đồ trang sức từ bạc; đồ trang sức từ đá quý; kim loại quý 

dạng thô hoặc bán thành phẩm; thỏi kim loại quý; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
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(210) 4-2018-35068 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-35069 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-35070 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương hiệu PAL  (VN) 
Tầng 6 số 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; quảng 
cáo; sản xuất phim quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2018-35071 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HORECO Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 04-K1, tòa nhà CT1, khu văn 
phòng và nhà ở tại số 536A, phố Minh 
Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm đông lạnh, đồ uống hữu cơ, 
mỹ phẩm hữu cơ (nước hoa, nước thơm, son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm và đồ dùng 
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trang điểm), hoá mỹ phẩm hữu cơ (nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, nước 
xúc miệng, xà phòng, dầu gội, sữa tắm); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa hàng tư liệu sản 
xuất và hàng tiêu dùng, cụ thể là: hàng mỹ phẩm, hàng nông sản hữu cơ; cửa hàng dịch vụ 
thương mại cung cấp hàng hữu cơ: hàng lương thực, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, 
thực phẩm đông lạnh, đồ uống các loại, vải, quần áo, hàng may mặc, dày, dép, túi xách, 
ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ dùng gia dụng (gốm, sứ, thuỷ tinh, 
đồ dùng nhà bếp, bình nước, khay, chén), đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em; tổ chức và điều 
hành (quản lý) kinh doanh trong siêu thị; quảng cáo, tư vấn điều hành kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2018-35072 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa 
Kim Phát  (VN) 
49/46/14 Bùi Văn Ngữ, khu phố 3, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm uốn tóc, 
chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; dầu gội đầu; hyđro peroxit dùng cho mục 
đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm) đại lý 
thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt bàng. 

 

 
(210) 4-2018-35073 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MARIA  
(VN) 
Khu I, khu thương mại - dịch vụ - văn 
phòng, tầng 2, số 2.55, căn hộ The 
Prince Residence, 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; chế phẩm làm thẳng tóc; chế phẩm 
uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; dầu gội đầu; hyđro peroxit dùng 
cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (mua bán: nước hoa, mỹ phẩm); đại 
lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-35074 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(731) Nguyễn Thị Bích Chăm  (VN) 
ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-35075 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(731) Nguyễn Thị Bích Chăm  (VN) 
ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, 

tỉnh An Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức vàng, bạc, đá quý. 
 

 
(210) 4-2018-35076 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Trương Thúy Anh  (VN) 
13/1/10 Lương Thế Vinh, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 09: Loa, ampli. 
 

 
(210) 4-2018-35077 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh giò chả bánh 
ngọt Ngọc Hương  (VN) 
35 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt. 
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(210) 4-2018-35078 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25; A14.7.7; A24.15.11 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Huệ   (VN) 
Thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón thể dục, thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-35079 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm ALPHA Pháp  (VN) 
Tổ 1 Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35080 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35081 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-35082 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35083 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thái Minh  (VN) 
Số 14-¤ C2/NO khu tái định cư Nam 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-35084 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  
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(210) 4-2018-35085 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-35086 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 

 
(210) 4-2018-35087 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 
hại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1635 

(210) 4-2018-35088 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 

hại.  
 

 
(210) 4-2018-35089 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có 

hại.  
 

(210) 4-2018-35092 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Lỷ Quốc Hùng  (VN) 
ấp 1, xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35093 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Đỏ đất, vàng đồng, đen. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và quản lý bất động 
sản Thanh Hân  (VN) 
Tầng 2 (lầu 1) 670 - 672 đường Ba 

Tháng Hai, phường 14, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-35094 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.4; A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; 

A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 

(591) Ngọc thạch, xanh lá, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
Thương Phú  (VN) 
Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-35095 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.3; 5.7.1; 5.7.27; A1.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hương Trang  (VN) 
Số 18 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cafe; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự 

phục vụ. 
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(210) 4-2018-35096 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; A3.1.24; A3.6.3 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt, vàng đậm, nâu. 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.  (TW) 
1F1., No.64, 6th Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi đa hành động cho trẻ em; đồ chơi trẻ em; lúc lắc trẻ em; bóng bay để 

chơi; bộ đồ chơi có đũa và dung dịch để thổi bong bóng; búp bê; quần áo cho búp bê; nhà 
cho búp bê; xe cộ đồ chơi; mô hình đồ chơi; bộ đồ chơi xếp hình; xe đạp đồ chơi của trẻ 
em không dùng để đi lại; bàn cờ trò chơi; phao bơi tròn; bóng dùng trong thể thao; đồ 
trang trí cây Noel (trừ đồ chiếu sáng chạy điện và bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2018-35097 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.  (TW) 
1Fl., No.64, 6th Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm dùng trong thể thao; mũ bảo hiểm dùng cho người cưỡi ngựa 

hoặc đua xe đạp; áo phao cứu sinh; phao cứu sinh; phim hoạt hình; thiết bị video giám sát 
trẻ nhỏ; nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế; thiết bị ghi thời gian; cân, vỏ bọc dùng 
cho điện thoại di động; nút ngăn bụi dùng cho lỗ cắm tai nghe điện thoại; tấm bảo vệ màn 
hình điện thoại di động; dây treo trang trí điện thoại di động.  

 

(210) 4-2018-35098 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(731) SONISON BABY PRODUCTS CO., 

LTD.  (TW) 
1Fl., No.64, 6th Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; xe đẩy; mui xe đẩy trẻ em; xe đạp; xe trượt dùng cho trẻ em (xe 

cộ); ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng (trong xe cộ); ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng cho xe 
đạp. 
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(210) 4-2018-35102 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.1.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thức ăn 
chăn nuôi KHATOCO  (VN) 
Thôn Nhĩ Sự, xã Ninh Thân, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm 
 

 
(210) 4-2018-35104 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.1; 3.9.16; A3.9.24; A19.13.21; 

24.13.1; A25.3.3; 25.5.1 

(591) Xanh dương đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược thủy 
sản Mê Kông   (VN) 
Lô 19 đường §.04 khu công nghiệp 

Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy sản, hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-35105 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.15.15 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, xanh dương đậm.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất Châu Thành  (VN) 
Lô 19 đường §.04 khu công nghiệp 

Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho thủy sản, hải sản.  
 

 
(210) 4-2018-35107 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(540) 

 

(731) Phan Thị Bảo Ngọc  (VN) 
4/3 đường 546, phường Phước Long A, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua 
(đồ uống); nước ép trái cây; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước sinh tố; 
nước nho ép; nước chanh.  

 

 
(210) 4-2018-35108 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Đỏ tươi, đỏ đậm, trắng, vàng tươi, vàng 

nhạt. 
(731) Công ty cổ phần SOMIG Việt 

Nam  (VN) 
Nhà số 28, lô C1, khu đô thị Nam Thăng 
Long, phường Phú Thượng, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản 

lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-35109 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.6.11; 24.1.1; 26.3.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, da cam sẫm, trắng, ghi 

nhạt. 
(731) Phạm Ngọc Đạt  (VN) 

Số 14, tổ 48 phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; ca vát;  mũ; khăn choàng cổ; thắt lưng [trang phục]; giày. 

 

 
(210) 4-2018-35112 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế Mỹ Việt   (VN) 
Số 7A Tản Đà, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê chưa rang, cà phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống 

cà phê có sữa, hương liệu cà phê. 
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(210) 4-2018-35113 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
quốc tế Mỹ Việt   (VN) 
Số 7A Tản Đà, phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê cà phê chưa rang cá phê nhân tạo, đồ uống trên cơ sở cà phê đồ uống cà 

phê có sữa hương liệu cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-35114 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) MR. SHAMDATH RAGOEBIER   (SR) 

Dr. Sophi Redmondstraat 176 B, 
Paramaribo, Rep. Suriname  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng dành cho người hút thuốc, cụ thể là, ống đầu 

lọc, ống đựng xì gà, đầu lọc cho thuốc lá, ống dùng cho thuốc lá điếu; diêm.  
 

 
(210) 4-2018-35115 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35116 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Hyatt Intemational 

Corporation   (US) 
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ mát; dịch vụ khách sạn cạnh đường 
cho khách có ô tô; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ sắp xếp chỗ ở tạm thời, cụ thể là căn 
hộ dịch vụ, căn hộ và nhà chung cư; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ 
đặt chỗ trước cung cấp chỗ ở tạm thời cho khách du lịch và người đi nghỉ lễ; dịch vụ 
khách sạn chuyên biệt như một phần của chương trình dành cho khách hàng thường 
xuyên của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy rượu và quầy rượu nhẹ; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp địa 
điểm tổ chức tiệc hoặc hoạt động xã hội vào các dịp đặc biệt; cung cấp địa điểm tổ chức 
hội thảo, triển lãm và hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ thủy tinh cho hội 
thảo, triển lãm, hội nghị và các hoạt động xã hội cũng như các bữa tiệc lớn; cho thuê 
phòng họp.  

 

 
(210) 4-2018-35117 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.1; 26.2.3; 26.3.23 
(731) Hyatt International 

Corporation   (US) 
150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 
Chicago, IL 60606, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ mát; dịch vụ khách sạn cạnh đường 
cho khách có ô tô; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ sắp xếp chỗ ở tạm thời, cụ thể là căn 
hộ dịch vụ, căn hộ và nhà chung cư; dịch vụ đại lý du lịch để đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ 
đặt chỗ trước cung cấp chỗ ở tạm thời cho khách du lịch và người đi nghỉ lễ; dịch vụ 
khách sạn chuyên biệt như một phần của chương trình dành cho khách hàng thường 
xuyên của khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quầy rượu và quầy rượu nhẹ; dịch vụ 
quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cung cấp địa 
điểm tổ chức tiệc hoặc hoạt động xã hội vào các dịp đặc biệt; cung cấp địa điểm tổ chức 
hội thảo, triển lãm và hội nghị; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn và đồ thủy tinh cho hội 
thảo, triển lãm, hội nghị và các hoạt động xã hội cũng như các bữa tiệc lớn; cho thuê 
phòng họp.  

 
 

(210) 4-2018-35118 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12; 26.15.15 
(731) Thai Spirit Industry Co., Ltd.  

(TH) 
71/25 Moo 5 Thakham, Bangpakong, 
Chachoengsao 24130 Thailand 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu mùi hoa quả và rượu mạnh làm từ hoa quả; rượu mùi và rượu mạnh; rượu 
vang hoa quả; rượu vang. 
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(210) 4-2018-35119 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A26.1.18; 7.15.8 
(591) Đen, trắng, nâu đậm, nâu nhạt, vàng bạc.

(540) 

  

(731) Chu Lý Cương  (VN) 
57B Nguyễn Thái Học, phường Lê Lợi, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ trang 
điểm.  

 

 
(210) 4-2018-35120 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang trí nội 
thất 216  (VN) 
216A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, đồ trang trí nội ngoại thất như: bàn, ghế, giường, tủ giá. kệ, đồ 
phụ kiện trang trí nội thất như: thảm sàn, đèn trang trí, chuông cửa ra vào, giá đồ đạc, 
khung thêu, khung tranh ảnh, gương soi, gối. 

 

 
(210) 4-2018-35121 (220) 10.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Loan  (VN) 
34/9a khu phố Thắng Lợi 1, phường Dĩ 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2018-35123 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.3.23; A1.1.9; 26.1.11
(731) Doanh nghiệp tư nhân Bình 

An  (VN) 
ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao; kéo; liềm; dao bào; dụng cụ bằng sắt để cắt; dụng cụ nông nghiệp thao 
tác thủ công. 
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(210) 4-2018-35124 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35125 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35129 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35130 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-35131 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35132 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.4.2; 25.1.25 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, xanh rêu, 

vàng nhạt, cam nhạt, cam, đen, trắng. 

(731) Đinh Văn Trường   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-35133 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.7.22; 25.1.6 

(591) Trắng ngà, xanh rêu, đỏ, cam, cam đậm, 

vàng nhạt, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

trắng, xám. 

(731) Hồ Đức Lương   (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.   
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(210) 4-2018-35134 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 

(731) Guangdong Chalan 
Investment Co., Ltd.  (CN) 
Room 301A, 302, Building B3, 

Mawulianhe Industrial Zone, Huangyuan 

Road, Baiyun District, Guangzhou, 

Guangdong, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ căng tin; dịch vụ quán 

rượu nhỏ, dịch vụ phòng trà; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng lưu 

động; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-35135 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.1; 1.15.24; 26.4.9; A17.2.2; 

A26.11.13 

(591) Đen, xanh dương, đỏ, trắng. 

(731) Công ty TNHH MTV thức ăn 
thủy sản MEKONG  (VN) 
ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 

(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho thủy sản. 
 

 
(210) 4-2018-35136 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 
A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 

783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-35137 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35138 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35139 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35140 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-35141 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 3.7.19 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thẩm mỹ công nghệ cao ADC  
(VN) 
Số 16B, phố Ngô Văn Sở, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo nghề.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa (không bao gồm dịch vụ xoa bóp, day ấn huyệt xông 
hơi bằng phương thức y học cổ truyền); dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2018-35146 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) JYOON COSMETICS CO., LTD.   (KR) 

Basement floor 12# 18, Samseong-ro 
108-gil, Gangnam-gu, Seoul 06165, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Phấn bột trang điểm má hồng; son môi; bút kẻ mắt (mỹ phẩm); mỹ phẩm; 
thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); kem nền (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo liên quan đến mỹ phẩm; cung cấp thông tin sản phẩm tiêu 
dùng liên quan đến mỹ phẩm; quản trị kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quảng cáo 
trực tuyến; dịch vụ sử dụng các trang web trực tuyến để xúc tiến, quảng cáo và tiếp thị 
cho mục đích bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-35147 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EPOS Toàn Cầu  
(VN) 
D17, ngõ 76/8 Duy Tân, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm, môi giới bảo hiểm; bảo hiểm sinh mạng; bảo hiểm y tế; 
thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo hiểm. 
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(210) 4-2018-35152 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH PARAMAX 
CORPORATION  (VN) 
53 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh (ampli, loa); đầu đĩa VCD-DVD; ống nói (micrô); bộ 
trộn âm thanh (audio mixers). 

 

 
(210) 4-2018-35153 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SECOIN  (VN) 
Tầng 8, 12 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; đá nhân tạo; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu khảm ghép 
phi  kim loại; tấm lát mỏng, không bằng kim loại; tấm xi măng; gạch vuông lát nền, 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng; tấm ốp tường, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-35155 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Trần Lê Từ Thiện  (VN) 
Số 18 lô A, KDC Lý Chiêu Hoàng, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da. 
 

 
(210) 4-2018-35156 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.7 (540) 

  

(731) Vũ Thị Bích Ngọc   (VN) 
Số 10 phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; dây lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2018-35157 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Bích Ngọc   (VN) 
Số 10 phố Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: quần áo, 
giầy dép, mũ nón, dây lưng (trang phục), túi xách, ví, ba lô.  

 

 
(210) 4-2018-35158 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhật Nguyệt   (VN)
169/1 đường Dương Văn Dương, phường 
Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn bằng chất dẻo; rèm, tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo (dùng cho đồ 
đạc). 

 

Nhóm 25: áo mưa, quần áo đi mưa, dù (ô), đồ đội đầu, đồ đi chân.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, phân phối, bán buôn, bán lẻ khăn trải bàn bằng chất dẻo, 
rèm, tấm lót, tấm phủ bằng chất dẻo (dùng cho đồ đạc), áo mưa, quần áo đi mưa, dù («), 
đồ đội đầu, đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2018-35159 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 1.15.15; 26.1.1; A9.3.13 
(591) Đen, vàng kim, trắng. 
(731) FremantleMedia Limited  (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí dưới hình thức 
chương trình truyền hình, chương trình truyền thanh, chương trình truyền hình cáp, 
chương trình phát sóng qua vệ tinh, chương trình trên internet; dịch vụ giải trí tương tác sử 
dụng trên điện thoại di động; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên mạng internet; dịch vụ 
tổ chức các trò chơi may rủi và xổ số; cung cấp các đoạn video ngắn thông qua các thiết 
bị di động hoặc hệ thống máy tính cho mục đích giải trí và/hoặc mục đích giáo dục. 

 

 
(210) 4-2018-35160 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 20.5.7; 26.11.22 
(591) Xanh tím than, đỏ, vàng, xanh dương, 

trắng. 
(731) FremantleMedia Limited  (GB) 

1 Stephen Street, London W1T 1AL, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí và dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giải trí dưới hình thức 

chương trình truyền hình, chương trình truyền thanh, chương trình truyền hình cáp, 

chương trình phát sóng qua vệ tinh, chương trình trên internet; dịch vụ giải trí tương tác sử 

dụng trên điện thoại di động; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên mạng internet; dịch vụ 

tổ chức các trò chơi may rủi và xổ số; cung cấp các đoạn video ngắn thông qua các thiết 

bị di động hoặc hệ thống máy tính cho mục đích giải trí và/hoặc mục đích giáo dục. 
 

 
(210) 4-2018-35161 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.11.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Hữu  (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cân bàn, cân điện tử dùng trong dân dụng-công nghiệp và phụ tùng 

cân các loại, ống dẫn dùng trong nông nghiệp; mua bán: dầu nhớt, dây xịt, đầu phát hàn, 

đầu phun áp lực, đầu phun, kéo cắt cành cây. 
 

(210) 4-2018-35162 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; A3.7.24; 1.15.23; 1.15.24 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nước tinh 
khiết SAMARI  (VN) 
Thôn Vân Tra (tại nhà ông Phùng Văn 

Văn), xã An Đồng, huyện An Dương, 

thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2018-35163 (220) 10.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; 5.3.20 

(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Tinh 
dầu Việt Nam  (VN) 
Thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện 

Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu tràm dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-35165 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tinh dầu Gia 
Bảo  (VN) 
Đường Lạc Long Quân, tổ Loan Lý, thị 
trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm thơm không khí; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; tinh dầu tràm; mỹ phẩm; tinh dầu. 

 

 
(210) 4-2018-35166 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương đậm, trắng. (540) 

  

(731) Trần Đình Nhật  (VN) 
393 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; hộp đấu nối [điện]; thiết bị truyền phát tín hiệu 
điện tử, thiết bị điều chỉnh điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối 
điện); thiết bị điều khiển phân phối (điện).  

 

 
(210) 4-2018-35167 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; A7.1.11; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, đỏ 

cam, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Lê Chí Cường   (VN) 
44/9C, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; đánh giá bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-35168 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Lê Chí Cường  (VN) 
44/9C, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản; đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2018-35169 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.13.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Chất Mới  
(VN) 
18 Phú Hòa, phường 7, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn chống thấm. 

 

Nhóm 17: Sơn cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2018-35170 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 25.7.25; A1.1.12; A1.1.2; 22.1.1 

(591) Nâu, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thanh 
Yên  (VN) 
Tổ 14B, phố Anh Dũng, phường Tiên 

Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 29: Cá kho; cá đóng hộp; cá đã lạng xương; cá ướp muối; cá ướp thính. 
 

 
(210) 4-2018-35171 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TN 
INTERNATIONAL   (VN) 
94 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 

2, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản; rau đã nấu chín; rau đóng hộp; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở trái cây; hạt đã chế biến; thực phẩm trên cơ sở cá; thịt đã được bảo quản; gia 

cầm không còn sống; nho khô; đậu phụ; cá ngừ không còn sống; rau trộn; kem trên cơ sở 

thực vật; trứng; dầu ô liu nguyên chất; kem [sản phẩm sữa]; trái cây đông lạnh; rau đông 

khô; thịt đông khô; hạt phỉ đã chế biến; mứt; bơ thực vật; thịt; thịt đóng hộp; sữa; sản 

phẩm sữa; quả hạch đã chế biến; thịt lợn; trái cây trộn; cá hồi không còn sống; hạt đã chế 

biến; tôm không còn sống; động vật có vỏ cứng không còn sống. 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; 

món ăn đông khô với thành phần chính là mỳ ống mỳ sợi; món ăn đông khô với thành 

phần chính là gạo; ngũ cốc dạng thanh; chế phẩm ngũ cốc; bột cà ri. 
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(210) 4-2018-35172 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Minh Quân 
Vĩnh Phúc  (VN) 
Khu đô thị sinh thái Sông Hồng - Nam 
Đầm Vạc, thôn Vinh Thịnh, phường 
Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): vật liệu xây dựng bằng kim loại, xi măng, cát mịn, sỏi, 

gạch, gỗ xây dựng, ô tô. 
 

Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, 
đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 

 
Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê xe ủi đất; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ xây lát; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận chuyển bằng xà lan; vận tải 
bằng ô tô; dịch vụ lái xe; vận chuyển hàng hóa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê phòng họp; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch 
vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-35173 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; A26.11.8 
(591) Vàng, tím hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần LINDA SPA - 
COSMETIC   (VN) 
161-163-165 Xuân Hồng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; soda để tẩy trắng, natri cacbonat 

để tẩy trắng; chế phẩm collagen cho mục đích mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; gel làm trắng răng, chất làm trắng răng dạng gel; tinh dầu; chiết xuất của 
hoa (nước hoa); mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; chất dính để cố định 
lông mi giả; lông mi giả; dầu xả tóc; nước xức tóc; chế phẩm uốn tóc, chế phẩm tạo nếp 
tóc, chế phẩm tạo sóng tóc; son môi; mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước sơn 
móng, dầu làm bóng móng; dầu gội đầu; bộ mỹ phẩm; phấn trang điểm; xà phòng cạo 
râu; kem làm trắng da; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; keo xịt 
tóc. 

 
Nhóm 05: Trà thảo dược; dược phẩm; huyết thanh; thuốc viên làm thon người; thuốc bổ 
[thuốc bổ, dược phẩm]. 
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Nhóm 08: Hộp dao cạo; kẹp là thẳng tóc; kẹp ép thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; kẹp uốn 

tóc; dụng cụ giũa móng; kìm bấm, tỉa, cắt móng; kẹp móng. 
 

 
(210) 4-2018-35174 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.3; 7.11.1; 18.3.2; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, vàng, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mêkông Tứ Linh  (VN) 
Tổ 11, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; thông tin về vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các 

chuyến đi.  
 

 
(210) 4-2018-35175 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Mêkông Tứ Linh  (VN) 
Tổ 11, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; thông tin về vận tải; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các 

chuyến đi. 
 

 
(210) 4-2018-35176 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH 2407 HUB  (VN) 
Số 8 đường D7, khu dân cư Hoàng Cầu, 

phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; giới thiệu sản 

phẩm; trưng bày sản phẩm; quảng cáo; marketing; dịch vụ maket cho mục đích quảng 

cáo.  
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(210) 4-2018-35177 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(591) Xanh, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TPL 
Corporation  (VN) 
60/2 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; mua bán phích cắm, ổ cắm 

và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; mua bán công tắc điện; mua bán dây điện; 

mua bán bóng đèn. 
 

 
(210) 4-2018-35178 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng á Châu ACIC  (VN) 
403/52/21 đường TCH 10, khu phố 8, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 36: Định giá bất động sản; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; đầu tư 

quỹ; môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; xây dựng; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây 

dựng bến cảng, bến tàu; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  
 

 
(210) 4-2018-35179 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 7.3.11 

(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&L 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 19, tổ 17 Bắc Lâm, phường Phú 

Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại bọc thép; tấm cửa bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa 
xếp bằng kim loại, cửa sổ bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại. được bọc; khung cửa không bằng kim loại; cửa, 
không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại. 
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(210) 4-2018-35180 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phân bón và 
Dịch vụ tổng hợp Bình Định  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 01: Dấm gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-35181 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phân bón và 
Dịch vụ tổng hợp Bình Định  
(VN) 
Quốc lộ 1A, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 01: Dấm gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-35183 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.9; 1.15.15; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Dần  (VN) 
187/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Ngũ cốc giảm cân lợi sữa; ngũ cốc tăng cân lợi sữa; ngũ cốc lợi sữa; (tất cả sử 
dụng cho mục đích y tế, chăm sóc sức khoẻ). 

 

Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bột ngũ cốc lợi 
sữa; bột ngũ cốc ăn kiêng.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: ngũ cốc lợi sữa, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc, bột ngũ cốc lợi sữa, bột ngũ cốc ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2018-35184 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lưu Quang Hòa  (VN) 
Số 35 Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, cà phê nhân tạo.  
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 

cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 

do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2018-35185 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.3; 26.1.1; 25.1.6; 25.12.1; 5.7.1; 

5.7.27 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt, trắng, cam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ xuất nhập khẩu Minh 
Nguyên  (VN) 
Số 31, ngách 36, ngõ 908 đường Kim 

Giang, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2018-35187 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Thị 
Thúy  (VN) 
83 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phú 

Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm các loại và các sản phẩm chăm sóc tóc thuộc nhóm này: thuốc 

nhuộm tóc, dầu gội, kem dưỡng tóc. 
 

 
(210) 4-2018-35188 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) OH, Heeyoung   (KR) 

#2002, 147, Marine city 1-ro, Haeundae-

gu, Busan, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; giày trẻ em; quần áo; tất ngắn cổ; mũ; thắt lưng da [trang phục]. 
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(210) 4-2018-35189 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 
(591) Vàng, xám, trắng. 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 
LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như: vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu: gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu: gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá 
quý, kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, 
thiết bị chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng. 

 

 
(210) 4-2018-35190 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 
LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-35191 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.25 

(731) Phạm Thị Vân  (VN) 
506 Bạch Mai, phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 

cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 

sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 

kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 

kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 

chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 

khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 

kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 

kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 

chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 

hàng. 
 

 
(210) 4-2018-35192 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Phạm Thị Vân  (VN) 
506 Bạch Mai, phường Trương Định, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 

cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 

sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 

kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 

kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 

chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 

khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 

kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 

kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 

chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 

cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 

hàng. 
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(210) 4-2018-35193 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 
LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2018-35194 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 
LPVN (LPVN LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-35195 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2018-35196 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ. 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 
kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kùn cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-35197 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2018-35198 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Vàng. 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 
kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 
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(210) 4-2018-35199 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Vàng. 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

506 Bạch Mai, phường Trương Định, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH MTV Hãng Luật 

LPVN (LPVN LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: kính mắt, gọng kính, mắt kính, kính thời trang, 

kính lão, kính cận và phụ kiện đi kèm theo mắt kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng 
cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị chiếu sáng, đèn chiếu 
sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; nhập khẩu gọng kính, mắt 
kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng kính, đồ trang sức, đồ 
kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, kim cương, thiết bị 
chiếu sáng, đèn chiếu sáng, đèn điện, đèn trang trí, đèn gắn trên trần nhà, đèn chùm; xuất 
khẩu gọng kính, mắt kính, kính đeo mắt, kính thời trang, kính lão, kính cận, hộp đựng 
kính, đồ trang sức, đồ kim hoàn như vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, nhẫn, vàng, bạc, đá quý, 
kim cương; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (các loại mắt kính, đồng hồ, thiết bị 
chiếu sáng, đồ trang sức); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt 
hàng. 

 

 
(210) 4-2018-35200 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14; 5.7.11; 

A5.7.23; 26.3.4; A26.11.12 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Lộc  (VN) 
Khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện 
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 44: Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng trọt; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ 
trồng nông sản; dịch vụ chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2018-35201 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Samil Pharmaceutical Co., 
Ltd   (KR) 
Samil-pharm, Building, 155, Hyorycong-
ro, Scocho-gu, Seoul, Korea  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2018-35202 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.17.11; A5.3.13; A5.3.15; A14.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Châu Giang 
Hưng Yên  (VN) 
Xóm 22, xã Đông Kết, huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu bạc hà; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; sữa ong 
chúa dùng cho mục đích dược phẩm; dầu y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35203 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Nam á  (VN) 
201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc.  
 

Nhóm 36: Huy động vốn; huy động vốn từ nước ngoài; mua bán ngoại tệ; cho vay tiền; 
vay vốn các tổ chức tín dụng khác, tiếp nhận và phát triển vốn đầu tư, thanh toán quốc tế; 
chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá; hùn vốn và liên doanh vốn; dịch 
vụ thanh toán giữa các khách hàng; dịch vụ chuyển tiền nhanh; dịch vụ ngân hàng khác 
trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

 

 
(210) 4-2018-35204 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 9.1.11; A9.1.20 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nhà Mát 
VINA  (VN) 
Số 18A, đường Hoàng Diệu, phường 
Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đồ gỗ nội thất. 
 

Nhóm 24: Tấm phủ rộng cho đồ nội thất; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; chăn.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân ở cửa; tấm phủ sàn; thảm yoga.  
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(210) 4-2018-35207 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, xanh dương, ghi, 

hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Giang  (VN) 
Số 104 đường 30/4, khu phố 5, thị trấn 
Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-35208 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Vũ Minh Hoàng   (VN) 
Số 1603 tòa V3 chung cư The Vesta. 
phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Đồ da: cặp xách, va li, túi, ví, ba lô.  
 

 
(210) 4-2018-35209 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Món Poke   (VN) 

240 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-35210 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Vise 

Hospitality   (VN) 
Lầu 15, 81- 83- 83B- 85 Hàm Nghi, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2018-35211 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần bệnh viện 

Emcas  (VN) 
160/31 Võ Thị Sáu, phường 08, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm sinh học (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Tế bào gốc (dùng trong y tế).   
 

 
(210) 4-2018-35212 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khâm Tín   (VN) 
284/11 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép hoa quả.  

 

 
(210) 4-2018-35213 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 2.9.23; 2.9.25; 26.4.2; 26.2.7; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, nâu, xám, cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vạn Dĩnh   (VN) 
Số 7 đường Nội Khu Mỹ Phước, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt công nghiệp; máy ủi công nghiệp (máy ủi quần áo); máy đóng gói tự 

động; máy treo đồ tự động. 
 

Nhóm 11: Máy sấy công nghiệp (máy sấy quần áo); đèn điện chiếu sáng nhà xưởng; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.   
 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn (giải pháp công nghệ trong ngành may, giặt ủi).  
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(210) 4-2018-35214 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; 26.5.4; A24.15.7; 3.13.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Kiến Nam  (VN) 

174 đường số 17, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm kích thích ra mủ 
cao su.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-35216 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 24.15.21; 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đen, xám. 
(731) Huỳnh Thế Nguyễn  (VN) 

203/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu các sản phẩm thời trang như: 
quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, vòng cổ, bông tai, dây nịt, mắt kính.  

 
 

(210) 4-2018-35217 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINGIN   (VN) 
Số nhà 17, đường Hoàng Diệu, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem làm trắng da; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng; thực 
phẩm bổ sung khoáng chất.  

 

Nhóm 29: Dầu ăn; thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo 
quản; sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); đường; gạo; gia vị; bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho 
mục đích y tế); nước cam; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 
tế); nước chanh muối; nước ép trái cây.  
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem làm trắng da, dầu gội đầu, nước 
hoa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, thực phẩm 
bổ sung khoáng chất, dầu ăn, thịt, cá (không còn sống), trái cây đã được bảo quản, rau đã 
được bảo quản, sữa, cà phê, chè (trà), đường, gạo, gia vị, bánh kẹo, nước tinh khiết, nước 
bù khoáng (nước bổ sung khoáng chất không dùng cho mục đích y tế), nước cam, nước 
tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước chanh muối, nước ép 
trái cây, nước ngọt, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 

(210) 4-2018-35218 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.4.1; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Aquarius 
Việt Nam  (VN) 
F5, tầng 1, tòa nhà The Manor Officetel, 
91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2018-35219 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD (SG)  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng; 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2018-35220 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Nakami  (VN) 

Số 101, ngõ 251 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp từ; bếp điện; nồi điện; chảo điện; các loại máy làm mát như: 

quạt điện dùng cho cá nhân; quạt treo tường; quạt cây; máy lọc nước. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý các sản phẩm: phích cắm điện, ổ cắm điện, 
công tắc điện, hộp nối đầu dây điện, dây điện, ba lát (chấn lưu) đèn; máy điều hòa nhiệt 
độ, tủ lạnh, máng đèn, nồi cơm điện, thiết bị vệ sinh cụ thể là: vòi hoa sen, bình nước 
nóng dùng cho nhà tắm, bình đun nước bằng điện, máy hút mùi, bếp từ, bếp điện, nồi 
điện, chảo điện, các loại máy làm mát như: quạt điện dùng cho cá nhân, quạt treo tường, 
quạt cây, máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-35222 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảo Tài  (VN) 
163/3 Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bàn phím máy vi tính; chuột (thiết bị ngoại vi của máy vi tính); loa; tai nghe.  

 

 
(210) 4-2018-35224 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.3.13; A5.3.15; 

4.5.21 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ KYO  (VN) 
Thôn 3, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, 
tỉnh Đắk Nông  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng giảm cân; trà thảo dược dùng cho mục đích 
y tế; thảo dược; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng.  

 

 
(210) 4-2018-35226 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh lá cây, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nan Hoàng 
Phát  (VN) 
Số 15, đường Mạc Thái Tổ, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm.  
 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; dụng cụ nấu nướng 
(không dùng điện) và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa. 
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(210) 4-2018-35227 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A26.4.24; A5.3.13; 24.15.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Ngô Thiên Ân  (VN) 
178/1 Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn thức 
uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-35228 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất xuất nhập khẩu Việt Mỹ 
Cosmetics  (VN) 
81 đường số 1, Cityland Center Hills, 
phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35229 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35230 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-35231 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược    (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-35232 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục.đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.    

 

 
(210) 4-2018-35233 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2018-35234 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35235 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35236 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Tâm 

Dược   (VN) 
19A đường Thống Nhất, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2018-35237 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 26.1.2 

(591) Đỏ nâu, vàng đậm, trắng, đen, đỏ gạch, 

hồng nhạt, xanh da trời nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ẩm thực ký ức 
Mười Việt  (VN) 
Số 36B phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 

Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Nước canh thịt; chế phẩm để làm nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; nước 

dùng; nước dùng cô đặc; thịt đông khô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; tạo hình trang trí trên thực phẩm; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2018-35238 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.2 

(591) Xanh, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Valis   (VN) 

Z4 - 29 tầng 1 - Trung tâm thương mại 
Leparc, khu A Công viên Yên Sở, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng, màn hình led, thiết bị 

điện tử hiển thị hình ảnh, khung đèn và đèn.  
 

 
(210) 4-2018-35240 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.12; 26.4.1; 26.13.1 

(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Đặc 

sản Nghệ Tĩnh   (VN) 
Số nhà 34, đường Hoàng Danh Sưởng, 

phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản; mua bán thực phẩm tươi sống; mua bán thực phẩm chế 
biến; mua bán rau, quả sạch.  

 

 
(210) 4-2018-35241 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.1.19; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại cà phê 
Quý Phương  (VN) 
18 đường 36, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; hương liệu 
cà phê; đồ uồng trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-35243 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Ajinomoto Co., Inc.   (JP) 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp 
thông tin về ẩm thực và nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thông tin về công thức nấu 
ăn; dịch vụ tư vấn về công thức nấu ăn.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về dinh dưỡng và ăn kiêng; dịch vụ cố vấn về dinh dưỡng và ăn 
kiêng; cung cấp thông tin về hướng dẫn dinh dưỡng; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ 
y tế; cung cấp thông tin y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35245 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.6; 7.5.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quạt á Châu  (VN) 
278A tỉnh lộ 8, tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh 
Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2018-35246 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.11; 15.1.11 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại điện cơ 
Tân Nhân Tài  (VN) 
7/6F ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Các sản phẩm thuộc nhóm này như: máy bơm nước; đầu bơm; động cơ điện, 
không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 

 
(210) 4-2018-35247 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 5.7.13; A5.7.23 
(731) Thai Spirit Industry Co., Ltd.  

(TH) 
71/25 Moo 5 Thakham, Bangpakong, 
Chachoengsao 24130 Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không có cồn; đồ uống có 
hương vị trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-35248 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.2; A26.1.18 
(731) Thai Spirit Industry Co., Ltd.  

(TH) 
71/25 Moo 5 Thakham, Bangpakong, 
Chachoengsao 24130 Thailand 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu mùi hoa quả và rượu mạnh làm từ hoa quả; rượu mùi và rượu mạnh; rượu 
vang hoa quả; rượu vang. 

 

 
(210) 4-2018-35249 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.4.24; A2.9.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê The Hill 
Việt Nam  (VN) 
Số 30§/20, KP 4, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống trên cơ sở 
cà phê; hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn 
tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-35251 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Staycool Việt 
Nam  (VN) 
Số 28 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ 
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-35252 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; A1.1.12; A1.1.2; 24.15.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sữa Việt Nam Vô 
Địch  (VN) 
P604, tầng 6, tòa nhà 142 Lê Duẩn, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; sữa bột; các chế phẩm dạng bột dùng để chế biến 
đồ uống có sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; các chất thay thế sữa. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc đã chế biến dùng cho người, các chất dinh dưỡng dạng thanh được 
làm từ ngũ cốc; đồ ăn nhẹ dạng thanh thuộc nhóm này; đồ uống trên cơ sở ca cao hoặc sô 
cô la.  

 

 
(210) 4-2018-35253 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thuốc và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc mục 
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đích thú y; thực phẩm cho trẻ nhỏ; chất bổ sung ăn kiêng cho người thích hợp cho mục 
đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; cao y tế, cụ thể là cao dán; vật liệu băng bó 
dùng cho mục đích y tế; vật liệu trám răng; sáp nha khoa dùng làm khuôn; thuốc tẩy uế; 
chế phẩm diệt sâu bọ, vật ký sinh; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng được tiêu chuẩn hóa cấp độ dược phẩm (nutraceutical) được sử dụng như chất bổ 
sung ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin dưới dạng chất bổ sung 
thực phẩm; chất bổ sung thực phẩm chống oxi hóa dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
thực phẩm chứa axit amin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm dược cho mục đích chăm sóc sức khỏe; collagen dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu 
chín; thạch, cụ thể là, nước trái cây nấu đông, thạch dùng cho thực phẩm, nước thịt nấu 
đông; mứt dạng sệt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; hoa sấy 
khô ăn được; hàu, không còn sống; dầu ô liu dùng cho thực phẩm; thực phẩm chế biến sẵn 
làm từ cá lên men và rau củ lên men; bột chứa vi khuẩn sinh axit lactic, sữa là chủ yếu 
[sản phẩm sữa]; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở cá và động vật có vỏ được 
sấy khô, không dùng cho mục đích y tế; dầu cám gạo dùng cho thực phẩm; thực phẩm bổ 
sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở chiết xuất từ cá, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh bột nhào và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạt [gia vị]; giấm; xốt [gia vị]; 
gia vị; kem lạnh; trà trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh 
putđing; mì; ngũ cốc nguyên hạt đã qua chế biến; bột cho thực phẩm; giấm có mùi vị; 
thảo mộc đã qua chế biến [đồ gia vị]; cơm sấy khô; bánh kẹo dạng thạch; thực phẩm bổ 
sung chế độ ăn hàng ngày có thành phần chủ yếu là chiết xuất cám gạo, không dùng cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống làm từ trái cây 
[không cồn] và nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm pha chế đồ uống; đồ uống tăng lực bổ 
sung chất xơ, không dùng cho mục đích y tế; nước ép trái cây cô đặc; đồ uống trên cơ sở 
trái cây [không  cồn]; đồ uống không cồn giàu vitamin, không dùng cho mục đích y tế; 
nước [đồ uống]; nước sinh tố bổ sung ngũ cốc và yến mạch, nước sinh tố là thành phần 
chủ yếu; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗ trợ 
sức khỏe giúp giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn 
cao, không dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35254 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm thuốc và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế hoặc mục 
đích thú y; thực phẩm cho trẻ nhỏ; chất bổ sung ăn kiêng cho người thích hợp cho mục 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1678 

đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; cao y tế, cụ thể là cao dán; vật liệu băng bó 
dùng cho mục đích y tế; vật liệu trám răng; sáp nha khoa dùng làm khuôn; thuốc tẩy uế; 
chế phẩm diệt sâu bọ, vật ký sinh; thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ; thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng được tiêu chuẩn hóa cấp độ dược phẩm (nutraceutical) được sử dụng như chất bổ 
sung ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm vitamin dưới dạng chất bổ sung 
thực phẩm; chất bổ sung thực phẩm chống oxi hóa dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
thực phẩm chứa axit amin, khoáng chất và nguyên tố vi lượng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm dược cho mục đích chăm sóc sức khỏe; collagen dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; gia cầm [không còn sống]; thú săn [không còn 
sống]; chiết xuất từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, đông lạnh, phơi khô và nấu 
chín; thạch, cụ thể là, nước trái cây nấu đông, thạch dùng cho thực phẩm, nước thịt nấu 
đông; mứt dạng sệt; mứt quả ướt; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu và mỡ ăn được; hoa sấy 
khô ăn được; hàu, không còn sống; dầu ô liu dùng cho thực phẩm; thực phẩm chế biến sẵn 
làm từ cá lên men và rau củ lên men; bột chứa vi khuẩn sinh axit lactic, sữa là chủ yếu 
[sản phẩm sữa]; thực phẩm bổ sung hỗ trợ sức khỏe trên cơ sở cá và động vật có vỏ được 
sấy khô, không dùng cho mục đích y tế; dầu cám gạo dùng cho thực phẩm; thực phẩm bổ 
sung chế độ ăn hàng ngày trên cơ sở chiết xuất từ cá, không dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột và bột cọ sagu; bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ, bánh bột nhào và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường, 
mật ong, mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạt [gia vị]; giấm; xốt [gia vị]; 
gia vị; kem lạnh; trà trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh 
putđing; mì; ngũ cốc nguyên hạt đã qua chế biến; bột cho thực phẩm; giấm có mùi vị; 
thảo mộc đã qua chế biến [đồ gia vị]; cơm sấy khô; bánh kẹo dạng thạch; thực phẩm bổ 
sung chế độ ăn hàng ngày có thành phần chủ yếu là chiết xuất cám gạo, không dùng cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng, nước có ga và đồ uống không cồn; đồ uống làm từ trái cây 
[không cồn] và nước ép trái cây; xi-rô và chế phẩm pha chế đồ uống; đồ uống tăng lực bổ 
sung chất xơ, không dùng cho mục đích y tế; nước ép trái cây cô đặc; đồ uống trên cơ sở 
trái cây [không  cồn]; đồ uống không cồn giàu vitamin, không dùng cho mục đích y tế; 
nước [đồ uống]; nước sinh tố bổ sung ngũ cốc và yến mạch, nước sinh tố là thành phần 
chủ yếu; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không phải sản phẩm thay thế sữa; đồ uống hỗ trợ 
sức khỏe giúp giảm cảm giác nôn nao, khó chịu sau khi sử dụng đồ uống có nồng độ cồn 
cao, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-35255 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 24.15.21; A24.15.11 (540) 

 

(731) Công ty TNHH điện máy Đông 
¸   (VN) 
Số 10, ngõ 07, đường Trần Hữu Thung, 
xóm Yên Vinh, xã Hưng Đông, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 
trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 
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(210) 4-2018-35256 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 24.15.21; A24.15.11; 

26.5.1 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện máy Đông 
¸    (VN) 
Số 10, ngõ 07, đường Trần Hữu Thung, 
xóm Yên Vinh, xã Hưng Đông, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị phân phối nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt 

trùng nước; bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy lọc để làm sạch 
nước, thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước. 

 

 
(210) 4-2018-35258 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ đậm, đỏ, đỏ nhạt, vàng đậm, vàng, 

vàng nhạt, xanh lá cây, xám, nâu, đen, 
trắng. 

(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 
HOLDINGS   (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-35259 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1; 26.4.2 
(731) Nguyễn Lê Hoàng Nguyên  

(VN) 
Căn bộ F10-B6 chung cư Homyland 2, 
307 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa có nguồn gốc từ các loại hạt, như: đậu nành, đậu xanh, gạo lức, óc 

chó; sữa chua men sống; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; các sản phẩm chiết 
xuất từ sữa.  
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(210) 4-2018-35261 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Đen, trắng, ghi. 

(731) JUEWEI Food Co., Ltd  (CN) 

Room 1608, Wanbao Building No. 267, 

Wanbao Street, Furong Area, Changsha, 

Hunan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; gia cầm, không còn sống; cá, không còn sống; lát 

khoai tây mỏng; rau đã được bảo quản; trứng; sản phẩm sữa; chất béo ăn được; quả hạch 

đã chế biến; đậu phụ. 
 

 
(210) 4-2018-35262 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.20; 3.7.4; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Xanh lá, cam vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Mỹ Duyên  (VN) 
Khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tranh vẽ; mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, hóa mỹ 

phẩm, tinh dầu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ mát xa; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc sắc đẹp (spa) và thẩm 

mỹ viện làm đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-35263 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần TRAPHACO  
(VN) 
75 phố Yên Ninh, phường Quán Thánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh 

học dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hóa dược. 
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(210) 4-2018-35265 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Trần Duy Vinh  (VN) 

P2 - 100, TT Nhà Dầu, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: nhông, xích.  
 

 
(210) 4-2018-35266 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Trần Duy Vinh   (VN) 

P2 - 100, TT Nhà Dầu, phố Khâm Thiên, 
phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy: nhông, xích.  
 

 
(210) 4-2018-35268 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 24.1.1; 15.7.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, trắng, ghi. 
(731) Trung tâm dạy nghề tư thục 

Thanh Xuân  (VN) 
Số 1, Xa La, phường Phúc La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục, giảng dạy; tổ chức các cuộc thi giáo dục và/hoặc 
giải trí; thông tin về lĩnh vực giáo dục; giáo dục thực hành. 

 

 
(210) 4-2018-35270 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NS FaFa Japan Co., Ltd.   (JP) 

21-8, 3-chome, Kikukawa, Sumida-ku, 
Tokyo, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa để giặt; chất làm mềm vải [dùng để giặt]; xà phòng để làm sáng 
màu hàng dệt; hồ bột để giặt là; chất tẩy trắng để giặt; xà phòng để giặt; xà phòng thơm; 
xà phòng khử mùi; chất xịt tái chế vải thơm; chất làm thơm dùng cho mục đích gia dụng; 
hương trầm; dầu thơm; nước hoa; chế phẩm làm thơm không khí; chất tẩy rửa để rửa bát; 
xà phòng và chất tẩy rửa [trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y 
tế]; xà phòng dạng lỏng dùng cho tay, mặt và cơ thể.  

 

 
(210) 4-2018-35271 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECOFEED Việt 
Nam   (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh      

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-35275 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) HUANG, WEI  (CN) 

No. 208-1, Xijie, Pingnan Town, 
Pingnan County, Guangxi Province, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng [chất làm phai màu] dùng cho mục đích gia dụng; chất tẩy 

trắng để giặt; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm tẩy nhờn/tẩy dầu mỡ dùng trong quá trình 
sản xuất; giấy nhám (giấy ráp). 

 

 
(210) 4-2018-35277 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Cao Bằng  (VN) 

Xóm Lâm Phúc, xã Sơn Lâm, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 
phẩm chức năng). 
 

Nhóm 31: Hươu giống.  
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(210) 4-2018-35279 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35280 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35281 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-35282 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cung ứng nông 
sản Aquafarm  (VN) 
120/59 đường Thích Quảng Đức, phường 
4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mai hoặc quảng cáo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa dịch vụ. 
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(210) 4-2018-35286 (220) 11.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 24.1.1; 25.1.6; 24.9.1 
(731) Nguyễn Đức Kỳ  (VN) 

479/22 Tân Hoà Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35287 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ căng tin; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ tân 
cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; dịch vụ quán cà phê; dịch 
vụ quán ăn tự phục vụ. 

 

(210) 4-2018-35291 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Hồng, trắng. (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hồng Dương  (VN) 
P.908 - CT7B, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ căng tin; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ tân 
cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]. 

 

 
(210) 4-2018-35294 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.24; 3.9.1; 26.1.1; 25.1.5; 25.1.9; 

A25.1.10 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh 

đen, trắng, vàng rêu, đỏ. 
(731) Nguyễn Trung Tính  (VN) 

Thôn Nam Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, mắm tôm. 
 
 

(210) 4-2018-35295 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; A6.19.9; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Cam đỏ, màu xanh da trời, vàng nhạt, 

nâu, nâu nhạt, xanh lá cây, xanh rêu, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng 
cam, cam nhạt, cam, trắng, vàng đất. 

(731) Nguyễn Thị Hồng Thơm   (VN) 
Thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống. 
 
 

(210) 4-2018-35296 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh đen, trắng, vàng rêu, 

đỏ. 
(731) Nguyễn Trung Tính  (VN) 

Thôn Nam Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm tôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, mắm tôm. 
 
 

(210) 4-2018-35299 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Đen, xanh da trời, đỏ mận, đỏ hồng, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tâm Dược  (VN) 
Số 22 ngõ 175, đường Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-35300 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thông Tin M1  (VN) 
Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị trung gian thu thập dữ liệu, cụ thể là thiết bị điện tử trung gian độc lập 

có chức năng thu thập dữ liệu từ tủ nguồn viễn thông và chuyển tiếp dữ liệu đó lên sever 

qua giao thức SNMP (không sử dụng phần mềm điều khiển).  
 

 
(210) 4-2018-35301 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.3.1; 5.3.20; A5.3.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, cam, xanh cốm, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh dương đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH Optimax  (VN) 
Tầng 5, số 231 - 233 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả tóc; thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); kem dưỡng tóc; dầu 
dưỡng bóng tóc; keo xịt tóc. 

 

 
(210) 4-2018-35302 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; 1.15.15; 5.3.20; A5.3.15 

(591) Đen, cam. 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư quốc tế Ha Group  (VN) 
7 Hoa Mai, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; dầu thơm (trừ loại dùng cho mục đích y tế); 
tinh dầu chanh; tinh chất bạc hà [tinh dầu]; tinh dầu thông tùng (tinh dầu tuyết tùng). 
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Nhóm 05: Dầu y tế; dầu thơm (nhựa thơm) dùng cho mục đích y tế; dầu bạch đàn (dầu 
khuynh diệp) dùng cho mục đích dược phẩm; mentol (tinh dầu bạc hà); dầu thông dùng 
cho mục đích dược phẩm; dầu thầu dầu dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2018-35303 (220) 11.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.5; 26.3.1; A24.15.11; 

24.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời và xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước khoáng từ 
trường Asia  (VN) 
Số 6 dãy 6 gian tập thể Dụng cụ Cắt và 
Đo lường Cơ khí, phố Thái Thịnh, 
phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống tăng lực; nước ngọt; đồ uống dùng trong thể thao giàu 
protein; đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2018-35304 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.9; 1.13.1; A1.13.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH TDC Thái Dương  
(VN) 
Số 5, ngõ 85/31 đường Tân Xuân, 
phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm panen xây dựng không bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-35305 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) BONNY INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TH) 
215 Lumpoo Road Wadsampraya 
Phranakorn Bangkok 10200, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán vali và trang thiết bị khi đi du lịch qua các phương tiện điện tử; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ vali và trang thiết bị khi đi du lịch; dịch vụ cửa hàng bán hàng 
giảm giá đối với vali và trang thiết bị khi đi du lịch. 
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(210) 4-2018-35306 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh dương. 

(731) BONNY INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TH) 

215 Lumpoo Road Wadsampraya 

Phranakorn Bangkok 10200, Thailand   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán vali và trang thiết bị khi đi du lịch qua các phương tiện điện tử; 

dịch vụ cửa hàng bán lẻ vali và trang thiết bị khi đi du lịch; dịch vụ cửa hàng bán hàng 

giảm giá đối với vali và trang thiết bị khi đi du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-35307 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH C79 Real  (VN) 
Văn phòng 2, tầng 10 tòa nhà Pearl 

Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; định giá 

bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê mua bất động sản.   

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám sát việc xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35308 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 20.7.1; 26.3.23; 26.11.3; 3.7.17 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ và tư 
vấn Phong Vân  (VN) 
63D Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: tư vấn du học.  
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(210) 4-2018-35310 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất Đức Toàn  (VN) 
25/63/17/4/2 đường số 6, khu phố 6, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-35311 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lê Hữu Thưởng  (VN) 
K 354/8 Tô Hiệu, phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh ngọt; kẹo; bánh kẹo; hương liệu, trừ tinh dầu, cho bánh 
ngọt; men làm bánh.  

 

 
(210) 4-2018-35312 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trần Quốc Chung   (VN) 
Số 502D, khu phố 4, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng dùng trong xây dựng; ống nhánh không bằng kim loại; vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại; ống thoát nước, không bằng kim loại; ống máng, không 
bằng kim loại; ống dẫn chịu áp [không bằng kim loại].  

 
 

(210) 4-2018-35313 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Văn Kỳ  (VN) 
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, 
huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà, trà; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh, hoa hoặc lá được sử 
dụng làm chất thay thế trà; đồ uống trên cơ sở hoa cúc (dạng trà). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu gạo; anizet [rượu]; đồ uống được chưng cất; đồ 
uống hoa quả có cồn; rượu hỗn hợp. 
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(210) 4-2018-35314 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ năng sống 
Thái Việt  (VN) 
Tầng 21 tòa nhà Capital Tower, 109 Trần 

Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ quản lý 

hành chính được thuê ngoài cho các công ty.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; huấn 

luyện [đào tạo]; sắp xếp và tổ chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp.  
 

 
(210) 4-2018-35315 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mai dịch vụ vận tải 
Linh Tân  (VN) 
585 Hồng Bàng, phường 2, quận 6, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu động cơ mỡ bôi trơn, mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-35316 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21 

(591) Trắng,  hồng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH vận tải sản 
xuất thương mại dịch vụ xuất 
nhập khẩu Thông Đạt  (VN) 
Số 01, đường 13 B, phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn tắm.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi không liên kết máy tính.  
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(210) 4-2018-35317 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
(VIET A IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-35318 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 

(VIET A IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm và chất để chăm sóc da 
(mỹ phẩm), nước thơm để dưỡng da; nước thơm làm ẩm da; chất làm se da không chứa 
thuốc, dùng cho mục đích mỹ phẩm; nhũ tương cô đặc dùng cho da mặt (mỹ phẩm); nước 
thơm dùng sau khi cạo râu; dưỡng chất cân bằng độ ẩm cho da (mỹ phẩm); kem rửa mặt; 
kem dưỡng ẩm cho da (mỹ phẩm); phấn nền trang điểm dạng bột; kem che khuyết điểm 
(mỹ phẩm); nước thơm để xức sau khi tắm; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng cho da; chế 
phẩm và chất dùng để chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm); chất làm sạch cơ thể; nước thơm dạng 
xịt cho cơ thể; gel dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); sữa tắm dạng gel dùng cho cơ thể; kem 
tẩy da chết dùng cho cơ thể; chế phẩm và chất dùng để chăm sóc tóc (mỹ phẩm); dầu gội 
đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; keo xịt tóc, keo tạo dáng cho tóc; gel tạo kiểu tóc; 
thuốc nhuộm tóc; phấn má hồng; son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); phấn đánh 
bóng mắt; bút chì kẻ lông mày; chì kẻ viền mắt, phấn nền dạng lỏng (mỹ phẩm); phần 
nền dạng kem (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng da mặt (mỹ phẩm); tinh chất dưỡng làm trắng; 
mỹ phẩm dạng dầu dùng cho da; tinh dầu, dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu dưỡng da 
mặt (mỹ phẩm); dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-35319 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.3.1; A26.3.5; 26.4.3 (540) 

  

(731) Vũ Đình Minh  (VN) 
Số 2, ngõ 773, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo.  
 

Nhóm 26: Phụ liệu may mặc: khuy áo; khuy bấm; khuy móc; khóa kéo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ liệu may mặc.  
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(210) 4-2018-35320 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.4.4; A26.11.9 (540) 

  

(731) Vũ Đình Minh  (VN) 
Số 2, ngõ 773, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 26: Phụ liệu may mặc: khuy áo, khuy bấm, khuy móc, khóa kéo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ liệu may mặc.  
 

 
(210) 4-2018-35321 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yue Qiang  (VN) 
04 đường số 12, khu dân cư Hương Lộ 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục. 
 

 
(210) 4-2018-35323 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; A2.3.23; 2.3.28; 2.9.1 
(591) Vàng, xanh dương, tím, xám, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thảo dược liên 
doanh Việt Mỹ  (VN) 
Thôn Lở, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dành cho phụ nữ đang mang thai.  
 

 
(210) 4-2018-35325 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; 21.1.16 
(591) Trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH Vân Trà  (VN) 

DC 69 - 11A, đường NA7, khu dân cư 
Việt - Sing, phường Thuận Giao, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2018-35326 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại tổng hợp Hậu 
Nhật  (VN) 
Thửa đất số 2011, tờ bản đồ số 1, ấp Tân 
Thiện, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ 
Cày Bắc, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước uống đóng chai; nước ép trái cây đóng chai; các 

loại đồ uống không có cồn; nước có ga.  
 

 
(210) 4-2018-35327 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2; A25.7.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh coban, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Sài Thanh  
(VN) 
283/12 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh] thủy hải sản, cá hồi tươi, cá ngừ đại dương tươi, tôm sú 

đông lạnh, mực nang đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2018-35328 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lơ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoa Giang  (VN) 
Số 10 ngõ 2 tổ dân phố Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 

hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; tư vấn tổ chức và điều hành 
kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 45: Dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp 
đồng cho người khác; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ theo dõi pháp lý; tư vấn sở 
hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2018-35329 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Từ Quá Khứ  
(VN) 
36/6 đường số 5, khu phố 5, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy 
tính; biên tập thông tin và cơ sở dữ liệu máy tính.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải thư tín và hàng hóa; dịch vụ giao hàng; chuyển phát thư tín; 
chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ giao thư và hàng hóa theo lịch hẹn; vận tải.  

 
 

(210) 4-2018-35330 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.13.25 
(731) GARMIN SWITZERLAND GMBH  (CH)

Muhlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, không bao gồm phương tiện ghi âm; thiết bị viđêô, không 
bao gồm thiết bị chơi trò chơi có màn hình viđêô; thiết bị âm thanh có màn hình viđêô 
cho mục đích an ninh; thiết bị giải trí dùng cho phương tiện giao thông trên biển, xe cộ 
hoặc xe dã ngoại, bể bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa) và bể tắm nước 
nóng, có hoặc không có khả năng chống nước hoặc chống ăn mòn và là các thiết bị sử 
dụng dòng điện một chiều, có trở kháng 4 ôm hoặc trở kháng 2 ôm, bao gồm, loa, bộ 
khuếch đại âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh sử dụng cầu nối (bridgeable), loa siêu trầm, 
bảng điều khiển chính (bao gồm màn hình và các nút bấm), máy thu hình, màn hình hiển 
thị, gói thiết bị cắm thêm (docks) cho máy phát đa phương tiện (đi kèm hoặc không kèm 
theo bộ lắp ráp giá đỡ cho bảng điều khiển, thiết bị điều khiển và màn hình điều khiển 
[không bằng kim loại]), tai nghe choàng qua đầu, bộ dây đẫn (gồm cáp âm thanh và cáp 
điện, cầu chì và giá đỡ cầu chì, bộ nối điện và thiết bị đầu cuối điện); tấm chắn bụi và 
chắn nước dùng cho thiết bị và dụng cụ dùng để ghi và tái tạo âm thanh cho phương tiện 
trên biển, xe cộ hoặc xe dã ngoại, máy và thiết bị liên lạc vô tuyến cho phương tiện giao 
thông trên biển, máy thu thanh cho xe cộ, thiết bị âm thanh cho xe cộ), bộ điều khiển từ 
xa, và thiết bị tạo âm trầm [không bao gồm nhạc cụ]; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc 
tải về được]; ứng dụng phần mềm dùng để điều khiển và kiểm soát thiết bị giải trí [ghi sẵn 
hoặc tải về được]; ứng dụng cho điện thoại thông minh (phần mềm, ghi sẵn hoặc tải về 
được) dùng để điều khiển và kiểm soát thiết bị giải trí; thiết bị hiệu chỉnh âm thanh, loa 
phóng thanh, loa trầm, thiết bị thu và điều chỉnh sóng tivi, loa dạng hộp, máy cát-sét, loa 
kiểm âm (thiết bị đặt trên sân khấu hướng về phía ca sĩ hoặc người chơi nhạc để họ nghe 
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lại âm thanh nhằm điều chỉnh cho phù hợp), máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số, hộp 
đựng băng trò chơi viđêô, lưới loa (tấm lưới trên bề mặt để bảo vệ loa), thiết bị thu và điều 
chỉnh sóng rađiô, tai nghe choàng qua đầu và tai nghe nhét vào tai, dây điện, cáp điện, 
dây điện thoại, hộp cầu chì, dây sạc pin (nối pin với ắc quy điện), cáp âm thanh/viđêô, sợi 
quang học [sợi dẫn] [sợi dẫn ánh sáng], màn hình tivi huỳnh quang, thiết bị điều khiển từ 
xa, màn hình điều khiển/màn hình hiển thị tinh thể lỏng/plasma/đi-ốt phát quang (LED), 
bộ cài đặt điện để điều khiển từ xa các hoạt động công nghiêp; thiết bị hàng hải có chức 
năng định vị toàn cầu và hệ thống giải trí trên tàu, thuyền, xe cộ và các phương tiện giao 
thông khác có chức năng dẫn đường sử dụng hệ thống định vị toàn cầu dùng cho các 
phương tiện giao thông trên biển, xe cộ và xe dã ngoại, bao gồm máy tính bảng, thiết bị 
đầu cuối màn hình cảm ứng, màn hình hiển thị điện tử tích hợp bản đồ kỹ thuật số, thiết bị 
điện tử xác định và hiển thị các thông tin về đường đi, vị trí, địa điểm, tốc độ, thời gian 
ước tính sẽ đến nơi, giao thông và thời tiết, thiết bị điện tử hướng dẫn/lập kế hoạch di 
chuyển (thiết bị xác định đường đi dựa vào bản đồ và các chỉ số của phương tiện giao 
thông), thiết bị cảnh báo điện tử (thiết bị xác định các chướng ngại vật xung quanh và đưa 
ra cảnh báo cho người lái), thiết bị điện tử đưa ra các chỉ dẫn từng hướng đi một cho xe cộ 
bằng giọng nói và thiết bị liên lạc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn phần mềm máy vi tính, phần cứng máy vi tính, 
thiết bị âm thanh - viđêô và an ninh, hệ thống giải trí (bao gồm thiết bị và dụng cụ âm 
thanh - hình ảnh, màn hình hiển thị và bộ điều khiển từ xa), thiết bị và dụng cụ hàng hải 
có chức năng định vị toàn cầu, và các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm trên. 

 

 
(210) 4-2018-35331 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) GARMIN SWITZERLAND GMBH  (CH)

Muhlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh, không bao gồm phương tiện ghi âm; thiết bị viđêô, không 
bao gồm thiết bị chơi trò chơi có màn hình viđêô; thiết bị âm thanh có màn hình viđêô 
cho mục đích an ninh; thiết bị giải trí dùng cho phương tiện giao thông trên biển, xe cộ 
hoặc xe dã ngoại, bể bơi, trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa) và bể tắm nước 
nóng, có hoặc không có khả năng chống nước hoặc chống ăn mòn và là các thiết bị sử 
dụng dòng điện một chiều, có trở kháng 4 ôm hoặc trở kháng 2 ôm, bao gồm, loa, bộ 
khuếch đại âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh sử dụng cầu nối (bridgeable), loa siêu trầm, 
bảng điều khiển chính (bao gồm màn hình và các nút bấm), máy thu hình, màn hình hiển 
thị, gói thiết bị cắm thêm (docks) cho máy phát đa phương tiện (đi kèm hoặc không kèm 
theo bộ lắp ráp giá đỡ cho bảng điều khiển, thiết bị điều khiển và màn hình điều khiển 
[không bằng kim loại]), tai nghe choàng qua đầu, bộ dây dẫn (gồm cáp âm thanh và cáp 
điện, cầu chì và giá đỡ cầu chì, bộ nối điện và thiết bị đầu cuối điện); tấm chắn bụi và 
chắn nước dùng cho thiết bị và dụng cụ dùng để ghi và tái tạo âm thanh cho phương tiện 
trên biển, xe cộ hoặc xe dã ngoại, máy và thiết bị liên lạc vô tuyến cho phương tiện giao 
thông trên biển, máy thu thanh cho xe cộ, thiết bị âm thanh cho xe cộ), bộ điều khiển từ 
xa, và thiết bị tạo âm trầm [không bao gồm nhạc cụ]; phần mềm máy vi tính [ghi sẵn hoặc 
tải về được]; ứng dụng phần mềm dùng để điều khiển và kiểm soát thiết bị giải trí [ghi sẵn 
hoặc tải về được]; ứng dụng cho điện thoại thông minh (phần mềm, ghi sẵn hoặc tải về 
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được) dùng để điều khiển và kiểm soát thiết bị giải trí; thiết bị hiệu chỉnh âm thanh, loa 
phóng thanh, loa trầm, thiết bị thu và điều chỉnh sóng tivi, loa dạng hộp, máy cát-sét, loa 
kiểm âm (thiết bị đặt trên sân khấu hướng về phía ca sĩ hoặc người chơi nhạc để họ nghe 
lại âm thanh nhằm điều chỉnh cho phù hợp), máy phát viđêô và âm thanh kỹ thuật số, hộp 
đựng băng trò chơi viđêô, lưới loa (tấm lưới trên bề mặt để bảo vệ loa), thiết bị thu và điều 
chỉnh sóng rađiô, tại nghe choàng qua đầu và tai nghe nhét vào tai, dây điện, cáp điện, 
dây điện thoại, hộp cầu chì, dây sạc pin (nối pin với ắc quy điện), cáp âm thanh/viđêô, sợi 
quang học [sợi dẫn] [sợi dẫn ánh sáng], màn hình tivi huỳnh quang, thiết bị điều khiển từ 
xa, màn hình điều khiển/màn hình hiển thị tinh thể lỏng/plasma/đi-ốt phát quang (LED), 
bộ cài đặt điện để điều khiển từ xa các hoạt động công nghiêp; thiết bị hàng hải có chức 
năng định vị toàn cầu và hệ thống giải trí trên tàu, thuyền, xe cộ và các phương tiện giao 
thông khác có chức năng dẫn đường sử dụng hệ thống định vị toàn cầu dùng cho các 
phương tiện giao thông trên biển, xe cộ và xe dã ngoại, bao gồm máy tính bảng, thiết bị 
đầu cuối màn hình cảm ứng, màn hình hiển thị điện tử tích hợp bản đồ kỹ thuật số, thiết bị 
điện tử xác định và hiển thị các thông tin về đường đi, vị trí, địa điểm, tốc độ, thời gian 
ước tính sẽ đến nơi, giao thông và thời tiết, thiết bị điện tử hướng dẫn/lập kế hoạch di 
chuyển (thiết bị xác định đường đi dựa vào bản đồ và các chỉ số của phương tiện giao 
thông), thiết bị cảnh báo điện tử (thiết bị xác định các chướng ngại vật xung quanh và đưa 
ra cảnh báo cho người lái), thiết bị điện tử đưa ra các chỉ dẫn từng hướng đi một cho xe cộ 
bằng giọng nói và thiết bị liên lạc.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn phần mềm máy vi tính, phần cứng máy vi tính, 
thiết bị âm thanh - viđêô và an ninh, hệ thống giải trí (bao gồm thiết bị và dụng cụ âm 
thanh - hình ảnh, màn hình hiển thị và bộ điều khiển từ xa), thiết bị và dụng cụ hàng hải 
có chức năng định vị toàn cầu, và các bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm trên.   

 

 
(210) 4-2018-35332 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xám, tím. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Ngọc Lan   (VN) 
121 Nguyễn Thiện Thuật, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35333 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xám, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Ngọc Lan   (VN) 
121 Nguyễn Thiện Thuật, phường 02, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35334 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(591) Xám, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trang thiết bị y 
tế Ngọc Lan   (VN) 
121 Nguyễn Thiện Thuật, phường 02, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: máy móc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-35335 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Thanh Hường  (VN) 
369 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo sơ mi; quần dài, áo vest; quần đùi.  

 

 
(210) 4-2018-35336 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp thông 
minh Việt Mỹ  (VN) 
83/23/38 đường TX 52, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ kiến trúc; thiết lập 

các bản vẽ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35337 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.3.4; 26.3.3 (540) 

  

(731) Lê Thanh Dũng  (VN) 
5A Trần Bình Trọng, phường 5, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví đựng tiền; ví, da và giả da. 

 
Nhóm 25: Thắt lưng [trang phục]; quần áo; giày dép. 
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(210) 4-2018-35338 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
thương mại và dịch vụ GFG  
(VN) 
02 Hưng Hóa 6, phường Hòa Cường 
Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 01: Cacbon/than hoạt tính (Activated carbon); đất sét (Clay); Silicagen (Kieselgur); 
gói hút oxygen (Oxygen absorber); gói hút Ethylene (Ethylene absorber). 

 

 
(210) 4-2018-35339 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhôm Việt ý  (VN)
Xóm Bãi, đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-35340 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.6; 26.1.1; A3.7.24 
(591) Đen, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Uyên Phương  
(VN) 
80/11/13 đường 42, phường Bình Trưng 
Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-35341 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, hồng 

nhạt, hồng đậm, đỏ, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Thị Ngọc  (VN) 
305 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2018-35342 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - xây dựng Phú 
Quỳnh  (VN) 
Số 8, tổ 5, KP4, phường Trảng Dài, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ dùng để vệ sinh, vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng, vật liệu đánh 
bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài.  

 
 

(210) 4-2018-35343 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Đô  (VN) 
102, KP9, phường Tân Phong, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 
bán sản phẩm sau: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-35344 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đen, xám. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Đô  (VN) 
102, KP9, phường Tân Phong, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, marketing, xuất nhập khẩu, mua 
bán sản phẩm sau: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2018-35345 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 24.15.2; A5.11.5; 5.9.6 
(591) Đỏ, nâu, nâu đậm, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã tổng hợp An Phát  
(VN) 
Thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau củ quả tươi; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản phẩm sau: 
nấm tươi, rau củ quả, hạt giống, cây giống.  

 

 
(210) 4-2018-35346 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; A5.11.5; 5.7.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Mải Hạ Tân Thanh  
(VN) 
Thôn Mải Hạ, xã Tân Thanh, huyện 
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau củ quả tươi; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: nấm tươi, rau củ quả, hạt giống, cây giống.  

 

 
(210) 4-2018-35347 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A5.11.5; 5.9.24; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Nâu, xanh cốm, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

cam, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
Thành Đạt  (VN) 
Thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; rau củ quả tươi; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: nấm tươi, rau củ quả, hạt giống, cây giống.  

 

(210) 4-2018-35348 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Đức Hạnh   (VN) 
Số 11 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: cáp HDMI, cáp tivi, chia HDMI, nối 
HDMI, điều khiển tivi, điều khiển điều hoà, điều khiển quạt, quạt điện, máy vi tính, loa, 
âm ly, vang số, nguồn điện, vang cơ, cục công suất, bóng điện, ổ cắm, phích cắm, loa 
thanh (loa soundbar), loa không dây (bluetooth), máy tính bảng, sạc dự phòng, sạc cáp 
các loại, tai nghe, ốp điện thoại, ốp máy tính bảng, gậy tự sướng, thẻ nhớ, USB, micrô 
(microphone), dây điện, chuột, bàn phím, đồng hồ, pin sạc dự phòng, pin, đèn pin, miếng 
dán màn hình, đèn led chụp ảnh, đế điện thoại, móc dán điện thoại, ống kính, quạt đèn 
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USB, điện thoại, tivi, tủ lạnh, tủ đông, điều hòa, nồi cơm điện, chảo, bếp gas, máy hút 
mùi, máy lọc không khí, máy lọc nước, ấm đun nước bằng điện, quạt làm mát, máy giặt, 
máy sấy quần áo, máy xay sinh tố, máy vắt cam, máy pha cà phê, máy làm sữa chua, nồi 
áp suất đa năng, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, bếp nướng điện, lẩu điện, bình thủy điện, nồi 
áp suất, dụng cụ nấu nướng dùng điện, máy ép trái cây, bàn ủi, máy sấy tóc, máy tạo kiểu 
tóc, tủ rượu, bộ nồi, vá, chạn, bình giữ nhiệt, bình đựng nước, thùng đá, ca đá, chén, bát, 
ly, bộ ly, muỗng, đũa, máy lau nhà, khung treo tivi, khung treo loa, giá đỡ máy giặt, áo 
trùm máy giặt, máy lọc nước, cây nước, lõi lọc nước, bình siêu tốc, bình/phích giữ nhiệt, 
bàn là khô, bàn là hơi nước, bàn là cây tạo ẩm, lọc không khí, hút bụi robot, máy ép hoa 
quả, loa kéo, máy quay phim hành trình, máy in, máy phát wifi, máy phát không dây 
(bluetooth), bình nóng lạnh, cây nước nóng lạnh, tủ mát, quạt điều hòa, máy lọc không 
khí, máy hút bụi, quạt sưởi, máy hút ẩm, đèn sưởi, máy rửa chén, máy phát điện, lò 
nướng, bếp từ, bàn là, lẩu điện, quạt trần, bàn là cây, máy xay đa năng, máy phun rửa, 
máy cạo râu, bộ dụng cụ khoan, tua vít, két sắt, đèn tích điện, đèn bàn, chổi lau nhà đa 
năng, cân sức khoẻ, bếp hỗn hợp quang từ, thiết bị bắt muỗi, máy xay thịt, máy chấm 
công, máy hủy tài liệu, tổng đài điện thoại, máy đếm tiền, bộ lưu điện, máy fax, điện 
thoại cố định và kéo dài, máy chiếu, màn chiếu, máy scan, máy photocopy, máy ảnh du 
lịch, camera giám sát, khung ảnh số, máy ghi âm, máy nghe nhạc, thiết bị âm thanh trợ 
giảng, máy tính cầm tay, ống kính máy ảnh, thẻ nhớ, túi đựng máy ảnh/máy quay, bộ 
đàm, thiết bị trò chơi,máy quay viđêô có kết nối internet (webcam), bàn phím, tai nghe 
chụp đầu, đế tản nhiệt laptop, ram máy tính, đồng hồ thông minh, kính thực tế ảo, bảng 
vẽ/bảng cảm ứng, cáp nối chuyển đổi, USB 3G, USB nhanh (USB flash), loa máy tính, 
phần mềm, cáp kết nối, tai nghe không dây (bluetooth), tai nghe nhét tai, thẻ nhớ điện 
thoại, bàn phím máy tính, loa vi tính, quạt điện. 

 

 
(210) 4-2018-35349 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Sang Hà  (VN) 
Số 7, đường T4B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: văn phòng phẩm, phao, áo phao, găng tay len, găng tay vải, khẩu 
trang y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35350 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Mộc Lâm  (VN) 
54-56 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nông sản, trái cây, rau củ quả các loại.  
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(210) 4-2018-35351 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được). 
 

Nhóm 42: Cung cấp chương trình máy tính trên mạng dữ liệu. 
 

 
(210) 4-2018-35355 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 12: Tay lái dùng cho xe ô tô; chụp cho xe ô tô [chụp thông gió dùng cho ô tô]; bệ 
đỡ máy xe ô tô; xích và dây đai dẫn động dùng cho xe ô tô; xe ô tô; xe khách; xe tải; xe 
bán tải thùng kín; xe đạp; xe buýt; xe khách đường dài; xe thể thao; xe đa dụng; xe lạnh; 
xe cứu thương; xe moóc; tàu đệm khí; xe thiết giáp; miếng phanh dùng cho xe cộ; bánh 
xe dùng cho phương tiện giao thông; động cơ và động cơ nổ dùng cho phương tiện giao 
thông đường bộ; hộp số dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; trụ bánh xe dùng cho 
xe cộ; cơ cấu lái dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khung gầm xe cộ; khớp ly 
hợp dùng cho xe cộ; đầu nối trụ bánh xe dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; trục 
điều khiển dùng cho xe cộ; đĩa phanh dùng cho xe cộ; miếng đệm phanh dùng cho xe cộ; 
tuốc bin thủy lực dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bàn đạp tăng tốc dùng cho 
xe cộ; bàn đạp chân côn dùng cho xe cộ; khớp ly hợp cho hệ thống chuyển động dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; vỏ lốp và bánh xe dùng cho xe cộ; cần số dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; khung mui dùng cho xe cộ; còi điện dùng cho xe cộ; bộ 
biến đổi mômen dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; khớp nối thủy lực dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; bánh xe cộ; ổ trục bánh xe dùng cho xe cộ; vành bánh 
xe dùng cho xe cộ; cái giữ và giá đỡ hành lý dùng xe cộ; gương chiếu hậu dùng cho xe 
cộ; tấm chắn bùn dùng cho xe cộ; bộ giảm chấn dùng cho xe cộ; xích chống trượt; 
chuông chống trộm dùng cho xe cộ; phanh dùng cho xe cộ; giảm xóc thủy lực và lò xo 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; bọc (đệm) dùng cho xe cộ; túi khí dùng cho 
xe cộ; thiết bị lau chùi kính chắn gió; tay lái dùng cho xe cộ; đèn báo rẽ dùng cho xe cộ; 
mũ chụp may-ơ bánh xe dùng cho xe cộ; kính chắn gió; thanh gạt nước kính chắn gió; cửa 
sổ dùng cho xe cộ; ghế dùng cho xe cộ; nắp đậy bình nhiên liệu phương tiện giao thông; 
vỏ bọc phương tiện giao thông; van dùng cho lốp xe; khung gầm của phương tiện giao 
thông; bơm không khí (vật dụng phương tiện giao thông); thanh truyền của xe cộ, không 
phải bộ phận của động cơ hoặc động cơ nổ; hộp trục khuỷu bộ phận của xe cộ, không 
dùng cho động cơ; bánh xe dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; thùng nhiên liệu 
dùng cho phương tiện giao thông đường bộ. 
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(210) 4-2018-35356 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35357 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35358 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-35359 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 

hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35360 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35361 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-35362 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS  (VN) 
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.    

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35363 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35364 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS   (VN)
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 
hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-35365 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 

hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35366 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế NS  
(VN) 
Số 47 ngõ 138 phố Chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược; dược phẩm; chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế 

hoặc trị liệu; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế; tá dược dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thảo dược, dược phẩm, chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng dùng cho mục 
đích y tế hoặc trị liệu, trà thảo dược dùng cho mục đích y tế, đồ uống y tế, tá dược dùng 
cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35367 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A8.1.16; 8.1.25 (540) 

  

(731) Hoàng Thị Ánh Tuyết  (VN) 
Xóm Đình, phường Thanh Trì, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo.  
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(210) 4-2018-35368 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A2.3.16; 2.3.7; 5.13.4; 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Nhi Beauty  
(VN) 
536/8 Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35370 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Trọng Ngân  (VN) 
696 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 

Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 

Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vũ trường; dịch vụ giải trí; dịch vụ karaoke.  
 

 
(210) 4-2018-35371 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện răng hàm mặt 
Trung Ương thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
201A Nguyễn Chí Thanh, phường 02, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dụng cụ y tế, thuốc chữa bệnh, thiết bị ngành y, vật tư y 

tế; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Chương trình truyền hình trực tuyến bằng video trong lĩnh vực y học, sức khỏe; 

truyền tải các thông tin liên quan đến các dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; dịch vụ gửi 

tin nhắn/thông điệp liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương; dịch 

vụ nha khoa; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; phẫu thuật tạo hình. 
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(210) 4-2018-35372 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 26.13.1; 26.1.1; 

A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nâu, cam, xanh lá cây, 

vàng, vàng nâu. 
(731) Trần Phi Hiền   (VN) 

Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-35373 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 25.1.6; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Trắng, vàng cam, cam, xanh lá. 
(731) Phùng Khắc Nghĩa   (VN) 

Thôn 6, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống. 
 

 
(210) 4-2018-35374 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xám, xám nhạt, hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu tổng hợp Phú 
Anh  (VN) 
Số 15/49 Đặng Kim Nở, phường Cát Đài, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; phụ 
kiện bồn tắm.  
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(210) 4-2018-35375 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 9.7.1; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Xanh đen, xanh đen nhạt, xám nhạt, đen, 

trắng. 

(731) Công ty TNHH thường mại 
xuất nhập khẩu tổng hợp Phú 
Anh  (VN) 
Số 15/49 Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, 

quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bồn tắm; bộ đồ cho bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; phụ 

kiện bồn tắm.  
 

 
(210) 4-2018-35376 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.7.23; 5.7.11; 25.1.6; A6.19.9; 

1.15.11 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng cam, nâu, xanh lá, 

xanh lá nhạt, xanh lá đậm, xanh rêu, 

xanh rêu nhạt, cam, trắng. 

(731) Bùi Đình Thắng   (VN) 
Thôn 4, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-35377 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đại Trọng  (VN) 
1023 Trần Phú, phường Lộc Tiến, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
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(210) 4-2018-35378 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; A26.4.24; 5.7.1; 1.15.11; 5.7.27
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quà tặng Cành 
Vàng  (VN) 
436B/79 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê chưa rang; cà phê đã pha sẵn (cà phê 
lon, cà phê chai dạng nước); cà phê hòa tan; cà phê bột. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-35379 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Kim Thanh Tùng  (VN) 
8 dãy 1 ngõ 6, phố Bế Văn Đàn, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhãm 30: S«-c«-la.  
 

 
(210) 4-2018-35380 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 3.9.18 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ đầu tư giáo dục và 
đào tạo Thiên Tài  (VN) 
41 đường Dương Đình Hội, phường Phước
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35381 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.14; 5.7.8; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng đậm, vàng, đen, trắng, xám, hồng 

nhạt, hồng đậm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu thực phẩm Toàn Cầu  (VN)
Thôn Kim 3, xã Phượng Sơn, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang 
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(511)   Nhóm 29: Dứa khoanh nước đường; vải thiều nước đường; nhãn nước đường; ngô ngọt 
nguyên hạt đóng hộp; dưa chuột bao tử dầm dấm. 

 
Nhóm 32: Nước ép vải thiều; nước ép chanh leo; nước ép dứa; nước ép ổi; nước ép xoài; 
nước ép cam. 

 

 
(210) 4-2018-35382 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 3.7.19; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Trung  (VN) 
Đội 3, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; ca cao. 
 

 
(210) 4-2018-35383 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên hoá mỹ phẩm 
Hòa Anh  (VN) 
Thị Tứ Hòa Loan, xã Nhân Quyền, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, bát; chất để tẩy vết bẩn (làm sạch chén, bát). 
 

 
(210) 4-2018-35384 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại và gia công 
Trung Hiền  (VN) 
121/66 Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 5, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 06: Chai lọ [đồ chứa đựng kim loại] dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; bình chứa 
đựng bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; đồ chứa đựng bằng kim loại dùng 
cho khí nén hoặc khí lỏng. 

 

Nhóm 35: Mua bán bếp gas; mua bán gas; mua bán bình gas; mua bán máy chiết nạp gas; 
mua bán phụ tùng bếp gas. 
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(210) 4-2018-35390 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Nam 

Đô  (VN) 
Số 62, ngõ 637, đường Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; gel dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước hoa. 
 

 
(210) 4-2018-35391 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.11; 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

 
(210) 4-2018-35392 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.1.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

 
(210) 4-2018-35393 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.1.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 

(M.I.T IP CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

 
(210) 4-2018-35394 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) Công ty cổ phần Gốm Mỹ  (VN) 

Thôn Hoàng Gián Mới, xã Hoàng Tiến, 
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch ngói đất sét nung, gạch cotto (lát nền) đất sét nung. 
 

 
(210) 4-2018-35395 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Chu Minh Độ  

(VN) 
Cảng Vũng áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35396 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Sơn Hải Thành 

Sen  (VN) 
Số nhà 46-48 đường Nguyễn Trung 
Thiên, phường Tân Giang, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước uống tinh khiết đóng chai.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1714 

(210) 4-2018-35397 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hợp tác xã Nhung Hươu Cẩn 
Thành  (VN) 
Thôn 3, xã Sơn Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  

 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2018-35398 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng   (VN) 
Thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  

 

Nhóm 31: Hươu giống.  
 

 
(210) 4-2018-35399 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 
Mậu   (VN) 
Thôn Đền, xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  

 

Nhóm 31: Hươu giống.  
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(210) 4-2018-35400 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 
Phát B C  (VN) 
Bắc Bãi Trường, ấp Cửa Lấp, xã Dương 
Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng các món ăn truyền thống 
Nhật Bản; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2018-35403 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Minh Việt Nam  
(VN) 
Số 20, ngõ 538 đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thực phẩm, gia vị.  

 

 
(210) 4-2018-35405 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KAMI Việt 
Nam  (VN) 
P2412, tầng 24, tòa Ellipse Tower, 110 
Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2018-35406 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Võ Văn Tài  (VN) 
P2014-CT4, khu đô thị An Hưng, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Ghế massage (ghế mát xa), thiết bị xoa bóp.  
 

Nhóm 28: Máy tập luyện thể dục; dụng cụ tập luyện thể dục.  
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(210) 4-2018-35407 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phạm Quang Tùng  (VN) 

165 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: điện thoại cao cấp, đồng hồ cao cấp, kim cương, 
đá quý, trang sức quý. 

 
 

(210) 4-2018-35408 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phạm Quang Tùng  (VN) 

165 ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sản phẩm: điện thoại cao cấp, đồng hồ cao cấp, kim cương, 
đá quý, trang sức quý. 

 

 
(210) 4-2018-35409 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) INDILUXE CO., LTD   (KR) 

1st Fl. 115, Dosan-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, đồ đi chân; đồ đội đầu, tất ngắn cổ; găng tay cho trang 
phục; ca vát; khăn choàng cổ; thắt lưng cho trang phục; quần áo thể thao.  

 

(210) 4-2018-35410 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 4.3.20; A1.1.12; 22.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lam, đen, vàng, nâu 

đất, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
doanh nghiệp xã hội M.E.L. 
Việt Nam  (VN) 
SN 27, hẻm 475/20/93 Nguyễn Trãi, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe.  
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(210) 4-2018-35411 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35412 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35413 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 

CAPITAL  (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-35414 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 

CAPITAL  (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng, chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-35415 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 

CAPITAL  (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-35416 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 

CAPITAL   (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-35417 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Hà Thanh 
CAPITAL   (VN) 
Số 668/9/21/3 quốc lộ 13, phường Hiệp 

Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm, xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-35418 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A2.1.16; A2.3.16; A1.1.10; 1.7.6 

(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ, vàng, tím, 

xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Han Mét  (VN) 
Số 117/10/10A Huyền Trân Công Chúa, 

phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 
 

 
(210) 4-2018-35419 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần GRANDMA  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 

Lý Chính Thắng, phường 07, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; mặt nạ 

dưỡng da.  

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 

da, kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da.  
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(210) 4-2018-35420 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.4; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Trần Vĩnh Nhơn  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; bánh kẹo; ca cao; mật ong; đồ gia vị.  
 

 
(210) 4-2018-35421 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 25.3.1; A26.1.18 
(591) Trắng, da cam, xanh lam, xám. 
(731) Công ty cổ phần A&A WINDOW  

(VN) 
Tổ 13, phường Lê Hồng Phong, thành 
phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại; tấm cửa bằng kim 
loại; giá đỡ bằng kim loại dùng cho đồ đạc; tấm kim loại dùng cho xây dựng; phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại; thanh nhôm định hình; trần nhà bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-35422 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần MEDGE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa E3, khu nhà ở xã hội 
EcoHome 1, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; chỗ 
đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]. 

 
 

(210) 4-2018-35423 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.10; 26.1.1; 26.3.1; 25.12.1; 

A26.11.9 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDGE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa E3, khu nhà ở xã hội 
EcoHome 1, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 11: Đèn trần; đèn chùm; đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang 
[LED]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn pha để rọi sáng. 

 

 
(210) 4-2018-35424 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.11.3; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDGE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa E3, khu nhà ở xã hội 
EcoHome 1, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối [điện]; bộ ngắt mạch điện; bộ đóng mạch điện.  
 

 
(210) 4-2018-35425 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.3.5; 26.3.2 
(591) Đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MEDGE Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 1, tòa E3, khu nhà ở xã hội 
EcoHome 1, phường Đông Ngạc, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  
 

 
(210) 4-2018-35430 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNITED CASTLE INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (HK) 
Room 3101,Office Tower, Convention 
Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong 
Kong   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; pin dùng cho thuốc lá điện tử; pin dùng cho thiết bị điện 
tử làm nóng thuốc lá, thiết bị sạc pin dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; bộ sạc 
USB dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho 
thuốc lá điện tử; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho thiết bị làm nóng thuốc lá.  

 

Nhóm 11: Thiết bị phun hơi chạy điện; thiết bị làm nóng chất lỏng; thiết bị sinh hơi nước, 
thiết bị phun hơi có dây.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã qua chế biến, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá 
bột để hít, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút 
thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, hộp thiếc đựng 
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thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu và gạt tàn (không làm bằng kim loại quý, hợp kim của 
chúng hoặc được tráng bởi kim loại quý hoặc hợp kim của chúng); tẩu thuốc lá, thiết bị 
bỏ túi để cuốn thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bán đấu giá; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ bán buôn liên quan đến chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và 
vật tư y tế; xử lý văn bản; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền 
hình.    

 

 
(210) 4-2018-35431 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.4.2 
(731) UNITED CASTLE INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (HK) 
Room 3101,Office Tower, Convention 
Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; pin dùng cho thuốc lá điện tử; pin dùng cho thiết bị điện 
tử làm nóng thuốc lá, thiết bị sạc pin dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; bộ sạc 
USB dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho 
thuốc lá điện tử; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho thiết bị làm nóng thuốc lá.  

 

Nhóm 11: Thiết bị phun hơi chạy điện; thiết bị làm nóng chất lỏng; thiết bị sinh hơi nước, 
thiết bị phun hơi có dây.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã qua chế biến, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá 
bột để hít, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút 
thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, hộp thiếc đựng 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu và gạt tàn (không làm bằng kim loại quý, hợp kim của 
chúng hoặc được tráng bởi kim loại quý hoặc hợp kim của chúng); tẩu thuốc lá, thiết bị 
bỏ túi để cuốn thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bán đấu giá; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ bán buôn liên quan đến chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và 
vật tư y tế; xử lý văn bản; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình.    

 
 

(210) 4-2018-35432 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNITED CASTLE INTERNATIONAL 

CO., LTD.  (HK) 
Room 3101,Office Tower, Convention 
Plaza, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong 
Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; pin dùng cho thuốc lá điện tử; pin dùng cho thiết bị điện 
tử làm nóng thuốc lá, thiết bị sạc pin dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; bộ sạc 
USB dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho 
thuốc lá điện tử; thiết bị sạc sử dụng trên ô tô dùng cho thiết bị làm nóng thuốc lá.  

 

Nhóm 11: Thiết bị phun hơi chạy điện; thiết bị làm nóng chất lỏng; thiết bị sinh hơi nước, 
thiết bị phun hơi có dây.   

 

Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã qua chế biến, bao gồm xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà 
nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, thuốc lá hút tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá 
bột để hít, chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); vật dụng cho người hút 
thuốc, bao gồm giấy cuốn và ống thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, hộp thiếc đựng 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu và gạt tàn (không làm bằng kim loại quý, hợp kim của 
chúng hoặc được tráng bởi kim loại quý hoặc hợp kim của chúng); tẩu thuốc lá, thiết bị 
bỏ túi để cuốn thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; bán đấu giá; nghiên cứu kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh; dịch vụ bán buôn liên quan đến chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và 
vật tư y tế; xử lý văn bản; dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; quảng cáo trên truyền hình.  

 

 
(210) 4-2018-35433 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18; A26.4.5 
(591) Đỏ, xanh tím than, vàng. 
(731) Công ty cổ phần vận tải xăng 

dầu Tín Nghĩa  (VN) 
Số 95A, Cách Mạng Tháng 8, phường 
Quyết Thắng, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: xăng, dầu, nhớt, mỡ bò và khí dầu mỏ hóa 
lỏng, rượu, bia, nước giải khát.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa.  
 

 
(210) 4-2018-35434 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đen, hồng, trắng. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
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(210) 4-2018-35435 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.3.16; A2.1.16 
(591) Xám, trắng, đỏ. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 
 

(210) 4-2018-35436 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.24; A26.4.18 
(591) Da cam, trắng, đen. 
(731) CHOOSE NANOTECH CORP.  (TW) 

9F.-1, No. 3, Zhongshan Rd., Beitou 
Dist., Taipei City 112, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tháo khuôn đúc; tác nhân chống thấm nước cho mục đích công 
nghiệp; hoá chất kỵ nước; tác nhân ngăn ngừa vết màu cho phim; tác nhân xử lý bề mặt 
kim loại; tác nhân chống kết tủa cho mục đích công nghiệp; chất ức chế ăn mòn; tác nhân 
xử lý bề mặt cho chất dẻo; hóa chất dùng trong ngành công nghiệp chất dẻo; hóa chất 
công nghiệp; hoá chất dùng để làm bóng dùng cho mục đích công nghiệp; chất ngăn nước 
đóng cặn; hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; tác nhân ngăn ngừa vết màu cho mục 
đích làm kính; hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; tác nhân chống thấm nước dùng trong 
công nghiệp dệt; tác nhân bảo vệ dùng trong công nghiệp dệt; chất chống bám nước trong 
công nghiệp dệt; hóa chất ngăn ngừa vết màu trên vải; tác nhân hóa học hoạt động bề 
mặt; chế phẩm chống bám nước mưa cho kính chắn gió cho xe cộ, dùng cho mục đích 
công nghiệp. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng; dịch vụ làm kín 
công trình; sơn nội thất và ngoại thất; trát vữa; đánh véc ni; xử lý chống gỉ; bảo dưỡng cho 
xe cộ; xử lý chống gỉ cho xe cộ; tra dầu mỡ cho xe cộ; đánh bóng xe cộ; làm sạch xe cộ; 
đóng tàu; bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền; bảo dưỡng và sửa chữa máy bay; bảo dưỡng 
làm đẹp cho ô tô; dịch vụ rửa xe ô tô; trạm phục vụ xe cộ [nạp nhiên liệu và bảo dưỡng]; 
xử lý chống gỉ cho xe ô tô; bảo dưỡng và sửa chữa xe đạp; bảo dưỡng và sửa chữa xe máy; 
bảo dưỡng đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2018-35437 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Phan Văn Dương  (VN) 
Lô 89/N07, đường Trần Bình Trọng 1, 
phường Thọ Xương, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  
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(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-35438 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Phan Văn Dương  (VN) 
Lô 89/N07, đường Trần Bình Trọng 1, 

phường Thọ Xương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 

dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-35439 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) BEIJING HIII HOTEL 

MANAGEMENT CO., LTD.  (CN) 

Rm.1053, 1st Floor, No. 10, Bajianfang 

East, Jiangtai Town, Chaoyang District, 

Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi;  cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục 

đích du lịch; hướng dẫn khách du lịch; chuyển phát hoa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; 

cho thuê xe cộ. 

 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, 

nhà trọ]; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời [quản lý khách đến và đi];  

dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-35441 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.14; A5.3.13 

(591) Đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Đỗ Trọng Nghĩa  (VN) 
353 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán đồ uống, cung cấp thức ăn đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2018-35442 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; A24.15.11 
(591) Đen, xám, đỏ. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-35443 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.11.22; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-35444 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; 2.3.8 
(591) Đen, đỏ. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-35445 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.1.5; 18.1.23; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xám, đỏ. 
(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 
Square Singapore 409051  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.   
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(210) 4-2018-35446 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A2.1.16; A2.3.16 

(591) Đen, xám, đỏ. 

(731) CFYC HOLDINGS PTE. LTD.   (SG) 

60 Paya Lebar Road #08-43 Paya Lebar 

Square Singapore 409051  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ huấn luyện thể dục.  
 

 
(210) 4-2018-35447 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 25.1.25; 25.7.25 

(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam   (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc 

để chăm sóc da dạng dung dịch; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng 

gel. 
 

 
(210) 4-2018-35448 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 25.1.25; 25.1.9 

(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, trắng. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam   (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch thảo dược dưỡng da (cho mục đích y tế); gel thảo dược dưỡng da 

(cho mục đích y tế); thảo dược (cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-35449 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.3.15; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

Nguyễn Nam    (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán), bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: mỹ phẩm, mỹ 
phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng 
dung dịch, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng gel, dung dịch thảo 
dược dưỡng da (cho mục đích y tế), gel thảo dược dưỡng da (cho mục đích y tế) và thảo 
dược (cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2018-35450 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; 25.7.25; 25.1.25; 25.1.9; 

A25.1.10; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 

Nguyễn Nam   (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người. 

 

 
(210) 4-2018-35451 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 26.5.4; 3.13.5; 24.13.1; 4.5.21; 
A5.11.2; A5.11.5 

(591) Nâu, đỏ, ghi, trắng, cam, vàng, vàng 
đậm, nâu, nâu đậm, xanh lá cây, xanh lá 
cây đậm. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam  (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1729 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc 

để chăm sóc da dạng dung dịch; mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng 

gel. 
 

 
(210) 4-2018-35452 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 26.5.4; A5.11.2; A5.11.5; 

3.13.5; 24.13.1; 4.5.21 

(591) Nâu, đỏ, ghi, trắng, cam, vàng, vàng 

đậm, nâu, nâu đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam  (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dung dịch thảo dược dưỡng da (cho mục đích y tế); gel thảo dược dưỡng da 

(cho mục đích y tế); thảo dược (cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-35453 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; A5.11.2; 26.5.4; A5.11.5; 

3.13.5; 24.13.1; 4.5.21 

(591) Nâu, đỏ, ghi, trắng, cam, vàng, vàng 

đậm, nâu, nâu đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam   (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua và bán), bán buôn và bán lẻ các sản phẩm mỹ phẩm, mỹ 

phẩm có nguồn gốc thảo mộc, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng 

dung dịch, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc để chăm sóc da dạng gel, dung dịch thảo 

dược dưỡng da (cho mục đích y tế), gel thảo dược dưỡng da (cho mục đích y tế) và thảo 

dược (cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2018-35454 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25; 26.5.4; A5.11.2; A5.11.5; 

3.13.5; 24.13.1; 4.5.21 

(591) Nâu, đỏ, ghi, trắng, cam, vàng, vàng 

đậm, nâu, nâu đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây đậm. 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Nguyễn Nam   (VN) 
Thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê 

Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-35455 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh nhà thuốc số 9 
Cẩm Ân  (VN) 
Số 70, đường Đặng Văn Thạnh, khu phố 

1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế.  
 

 
(210) 4-2018-35456 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Đích  (VN) 
Tổ 7, ấp 1, xã Tam An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón).  
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(210) 4-2018-35457 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Gạch Phúc Long  
(VN) 
73 Đặng Văn Bi, tổ 5, KP 5, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không phải kim loại, bao gồm: hỗn hợp bê tông và vữa xây 

dựng, hợp chất hàn gắn bê tông và hợp chất bảo dưỡng bê tông, hỗn hợp khô xi măng 

thủy hóa và cốt liệu để bao phủ và làm cứng mặt sàn, hạt xi măng và hạt epoxy, vật liệu 

sửa chữa và phục hồi bê tông.  

 

Nhóm 35: Mua bán (vật liệu xây dựng không phải kim loại, bao gồm: hỗn hợp bê tông và 

vữa xây dựng, hợp chất hàn gắn bê tông và hợp chất bảo dưỡng bê tông, hỗn hợp khô xi 

măng thủy hóa và cốt liệu để bao phủ và làm cứng mặt sàn, hạt xi măng và hạt epoxy, vật 

liệu sửa chữa và phục hồi bê tông, sơn, bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2018-35458 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 25.1.25; A5.5.20 

(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật liệu trang 
trí Nhà Nhà Đẹp  (VN) 
172 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường. 
 

 
(210) 4-2018-35459 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, trắng, xám tro. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GOTO 
VIETNAMESE KINGDOM   (VN) 
12D1, đường số 75, phường Tân Phong, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 41: Lĩnh vực giáo dục (trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1732 

(210) 4-2018-35460 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH GRACE-C   (VN) 
96/3 khu phố 6, đường Tân Thới Nhất 6, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón, giày dép. 
 

 
(210) 4-2018-35461 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A25.7.21; A26.11.9 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thịnh Hưng 
Phát  (VN) 
1/23 Calmette, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh     

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35462 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A17.2.2; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Khánh Toàn  (VN) 
ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh  

 

(511)   Nhóm 07: Đá mài, đá cắt, đá nhám (tất cả là bộ phận của máy móc). 
 

 
(210) 4-2018-35463 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ Phồn Vinh  (VN) 
262/10 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại cố định; điện thoại kéo dài; thiết bị sổ tay điện 
tử (pda); bộ sạc pin; tai nghe điện thoại; thẻ nhớ; ắc quy; pin điện hóa sơ cấp; pin điện hóa 
thứ cấp; ti vi; đầu đọc dvd; đầu đọc vcd; thiết bị nghe nhạc số; thiết bị xem hình số. 
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Nhóm 35: Mua bán: thiết bị viễn thông, điện thoại di động, điện thoại cố định, điện thoại 
kéo dài, thiết bị sổ tay điện tử (pda), bộ sạc pin, tai nghe điện thoại, thẻ nhớ, ắc quy, pin 
điện hóa sơ cấp, pin điện hóa thứ cấp, ti vi, đầu đọc dvd, đầu đọc vcd, thiết bị nghe nhạc 
số, thiết bị xem hình số. 

 

 
(210) 4-2018-35464 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH BAN - JING   (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  

 

(210) 4-2018-35465 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); sữa 

tắm. 
 

 
(210) 4-2018-35466 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); sữa 

tắm. 
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(210) 4-2018-35467 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.14; A5.7.23 
(591) Đen, vàng nhạt, xanh lá cây nhạt, xanh lá 

cây đậm, ghi. 
(731) 1. JEAN-BAPTISTE QUENIN  (FR) 

Mas Des Barres,13520 Maussane Les 
Alpilles, France 
2. ANNABEL QUENIN  (FR) 
Mas Des Barres,13520 Maussane Les 
Alpilles, France 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm giúp thư giãn, cụ thể là gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục đích y tế; 
mỹ phẩm giúp thư giãn, cụ thể là nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích làm đẹp; chế phẩm 
mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm đẹp; xà phòng dạng thanh, không chứa 
thuốc; xà phòng dạng lỏng, không chứa thuốc; nước hoa; chế phẩm làm thơm phòng [chế 
phẩm làm thơm không khí]; hương thơm để thắp; tinh dầu; sữa tắm dạng gel; sữa dưỡng 
thể, không chứa thuốc; kem mỹ phẩm dùng cho tay; kem dưỡng da chân, không chứa 
thuốc; kem mỹ phẩm dùng cho mặt; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho mặt, không chứa 
thuốc; chế phẩm tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể, không chứa thuốc; sữa dưỡng thể dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm chống nắng, không chứa thuốc; dầu gội, không chứa 
thuốc; dầu xả tóc; dầu mỹ phẩm để tắm; son dưỡng môi, không chứa thuốc; chất khử mùi 
dùng cho người hoặc động vật; nước xức tóc, không chứa thuốc; dầu mỹ phẩm để chăm 
sóc tóc; chế phẩm tẩy trang; nước thơm mỹ phẩm dùng để tẩy trang; son môi; son làm 
bóng môi có tác dụng giữ ẩm, không chứa thuốc; son làm bóng môi không có tác dụng 
giữ ẩm, không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; mặt nạ làm đẹp có tác dụng dưỡng ẩm; mặt nạ 
mỹ phẩm có tác dụng làm sạch; chế phẩm cạo râu; kem cạo râu, không chứa thuốc; kem 
dùng sau khi cạo râu, không chứa thuốc; nước thơm dùng sau khi cạo râu. 

 

 
(210) 4-2018-35468 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.11; 1.15.15 
(591) Trắng, đen, nâu, xanh dương, da cam, 

nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Tuyền  
(VN) 
63/2B Nguyễn Thái Học, ấp Trung Mỹ 
Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2018-35469 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A11.3.3; A3.13.23; A3.13.24; 

A3.13.16 

(731) SWEET DELIGHT TRADING (HK) 

CO., LIMITED  (HK) 

Room 706, Haleson Building, 1 Jubilee 

St., Central, Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa đặc; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 

đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa khuấy. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo; đá lạnh có thể 

ăn được; mật đường cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 

nước ép trái cây; nước hoa quả cô đặc, không có cồn; đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; quản lý 

thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 

lẻ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ quảng bá sản phẩm cho người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 

vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bằng xe tải di động; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ cửa hàng cung cấp đồ uống nóng và lạnh [nhà hàng ăn 

uống]. 
 

 
(210) 4-2018-35470 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4; 

1.13.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công ty TNHH 
đào tạo nghề cơ khí Bách 
Khoa  (VN) 
164 đường 1A, khu phố 3, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 11: Phao chống tràn dùng cho bồn chứa nước.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1736 

(210) 4-2018-35471 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A11.3.3; A3.13.23; A3.13.24; 

A3.13.16 
(731) SWEET DELIGHT TRADING (HK) 

CO., LIMITED  (HK) 
Room 706, Haleson Building, 1 Jubilee 
St., Central, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa đặc; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 
đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa khuấy. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo; đá lạnh có thể 
ăn được; mật đường cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước ép trái cây; nước hoa quả cô đặc, không có cồn; đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ quảng bá sản phẩm cho người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bằng xe tải di động; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ cửa hàng cung cấp đồ uống nóng và lạnh [nhà hàng ăn 
uống]. 

 

 
(210) 4-2018-35472 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3 
(731) SWEET DELIGHT TRADING (HK) 

CO., LIMITED  (HK) 
Room 706, Haleson Building, 1 Jubilee 
St., Central, Hong Kong 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa đặc; thạch trái cây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; 
đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa khuấy. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh kẹo; đá lạnh có thể 
ăn được; mật đường cho thực phẩm; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt. 

 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống; tinh dầu để sản xuất đồ uống; 
nước ép trái cây; nước hoa quả cô đặc, không có cồn; đồ uống không cồn. 

 

Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ đại lý xuất nhập 
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khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ quảng bá sản phẩm cho người khác. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch 
vụ cung cấp thức ăn, đồ uống bằng xe tải di động; dịch vụ quán trà; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống phục vụ đồ ăn nhanh; dịch vụ cửa hàng cung cấp đồ uống nóng và lạnh [nhà hàng ăn 
uống]. 

 

 
(210) 4-2018-35473 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 40-2018-0132591 21.09.2018 KR 

(731) LYCL INC.  (KR) 
402, 340, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm loại bỏ lớp biểu bì thừa ở móng tay, chân (chế phẩm để chăm sóc 
móng); mặt nạ dạng gel (mặt nạ mỹ phẩm); đồ trang điểm (mỹ phẩm) cho mắt; chất làm 
bóng môi; son môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); xà phòng làm đẹp; chế phẩm tẩy tế bào 
chết toàn thân (chế phẩm làm sạch); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu thơm; kem 
mỹ phẩm cho mắt; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc; kem nền trang điểm (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm chống nắng; mặt nạ làm đẹp; gói mặt nạ dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-35474 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Thắm An   (VN) 

Thôn Cây Đa, xã Sơn Hoà, huyện Hương 
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu lạc, dầu vừng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu lạc, dầu vừng.  
 

 
(210) 4-2018-35475 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu 

Hậu  (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Sông Trí, thị xã 
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
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Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục.  
 

 
(210) 4-2018-35476 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Hữu Tùng  (VN) 
Tiểu khu 3, tổ dân phố Châu Phố, 
phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; đồ trang sức.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức. 
 

 
(210) 4-2018-35477 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.16; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phú Gia Hưng  (VN) 
Tiểu khu 2, tổ dân phố 2, phường Sông 
Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; khu vui chơi trẻ em; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong 
nhà.  

 

 
(210) 4-2018-35478 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Võ Xuân Thọ  

(VN) 
Cảng Vũng áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-35479 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Phan Duy 

Dòng  (VN) 
Khối 12, thị trấn Phố Châu, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dê để thịt, các món ăn được chế biến từ thịt dê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35481 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 24.15.21; 26.1.1; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy ráp Việt 
Hàn  (VN) 
thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại; 
corunđum (chất mài); đá nhám (bột mài). 

 
 

(210) 4-2018-35482 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; A24.15.7; 24.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giấy ráp Việt 
Hàn  (VN) 
thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Vải nhám, vải ráp; giấy nhám, giấy ráp; vật liệu mài; cacbua kim loại; 
corunđum (chất mài); đá nhám (bột mài). 

 
 

(210) 4-2018-35483 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; 26.4.2 
(591) Cam, xanh nước biển, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Mobibeer  

(VN) 
Số 24 đường Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-35485 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.3.6; 26.3.1 
(591) Xanh dương, cam. 
(731) Công ty TNHH dù che Phúc 

Anh  (VN) 
21/24 Nguyễn Văn Khối, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 18: Dù (ô) che nắng; ô (dù); gọng ô hoặc dù che nắng; vỏ ô; cán ô; tay cầm của «. 
 

 
(210) 4-2018-35487 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) CERAGEM HEALTH & BEAUTY CO., 

LTD.  (KR) 
3F, 419, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul 06246 Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch da dạng bọt (không chứa thuốc); son bóng; khăn 
giấy mỹ phẩm để làm sạch được làm ẩm từ trước; mỹ phẩm dùng để tạo lớp lót khi trang 
điểm; kem nền che khuyết điểm (kem bb); mỹ phẩm dùng trên da; khăn giấy mỹ phẩm để 
tẩy da chết được làm ẩm từ trước; khăn giấy mỹ phẩm được làm ẩm từ trước được tẩm chế 
phẩm làm sạch da; khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm; son môi; son dưỡng môi; 
kem nền trang điểm; kem dưỡng da tay; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc môi; chế phẩm tẩy 
da chết dùng cho mặt (không chứa thuốc); mặt nạ (loại đựng trong gói) dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm dùng cho mặt. 

 

 
(210) 4-2018-35488 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phạm Thảo Nguyên  
(VN) 
125 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2018-35489 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.9.1; A26.11.8; 25.1.25 

(591) Hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JENNY COSMETIC  
(VN) 
Phòng 301, tầng 3, tòa nhà WMC, 102A-

B-C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2018-35490 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Trường Vẽ  (VN) 
Xóm 2, thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị 

xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35491 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhung 
hươu Thuận Hà  (VN) 
Xóm 3, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng). 

 

Nhóm 31: Hươu giống.  
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(210) 4-2018-35492 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần xây lắp 

công nghiệp và thương mại 
Xuân Hồng  (VN) 
Tổ dân phố 3, phường Sông Trí, thị xã 
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng công trình dân dụng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường thủy.  
 

 
(210) 4-2018-35494 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần gốm màu 

Hoàng Hà  (VN) 
Cụm công nghiệp Kim Sơn, phường Kim 
Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 19: Đá lát sàn không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại; gạch vuông lát 

nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạch lát (không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng), gạch men (không bằng kim loại), ngói (không bằng kim loại), đá lát sàn 
(không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2018-35495 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần gốm màu 

Hoàng Hà  (VN) 
Cụm công nghiệp Kim Sơn, phường Kim 
Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

(540) 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 19: Đá lát sàn không bằng kim loại; ngói, không bằng kim loại; gạch vuông lát 

nền, không bằng kim loại dùng cho xây dựng; gạch vuông ốp tường, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạch lát (không bằng kim loại dùng 
cho xây dựng), gạch men (không bằng kim loại), ngói (không bằng kim loại), đá lát sàn 
(không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2018-35496 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tecomen  
(VN) 
Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước; màng lọc nước, thiết bị khử trừng và khử mùi cho 
nước, hệ thống phân phối nước. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2018-35497 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tecomen  
(VN) 
Số 12, lô TT1A, khu đô thị mới Tây Nam 
Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy và thiết bị lọc nước; màng lọc nước, thiết bị khử trừng và khử mùi cho 
nước, hệ thống phân phối nước. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2018-35499 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(300) 1102581 13.09.2018 NZ 

(531) A5.5.20; 10.3.7; A5.5.21; 25.12.1 
(731) ZESPRI GROUP LIMITED  (NZ) 

400 Maunganui Road, Mount 
Maunganui South, New Zealand 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in về nông nghiệp và nghề làm vườn, bao gồm sách và tạp chí; tài liệu 
quảng cáo in sẵn, bao gồm tờ rơi, sổ tay và sách mỏng để quảng cáo có nội dung và cung 
cấp thông tin về các sản phẩm nông nghiệp và nghề làm vườn; vật liệu đóng gói được làm 
từ giấy, bìa hay chất dẻo, bao gồm túi, tấm; vật liệu đóng gói được làm từ giấy, bìa, bao 
gồm khay đựng và hộp dựng; sách và cuốn sách nhỏ; văn phòng phẩm, bao gồm giấy viết, 
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phong bì, tập giấy thấm (giấy viết), phiếu/thẻ, giấy viết thư, bút và bút chì; ảnh chụp; vật 
liệu hướng dẫn và giảng dạy đã in sẵn, bao gồm sách hướng dẫn, biểu đồ hay bản đồ, sách 
chỉ dẫn thực hành (sách giáo khoa); xuất bản phẩm in sẵn, bao gồm sách, tạp chí, bản tin, 
báo. 

 
Nhóm 20: Vật liệu đóng gói được làm từ chất dẻo, bao gồm khay đựng (không dùng cho 
mục đích gia dụng) và hộp đựng. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp và nghề làm vườn, cụ thể là, cây trồng và cây giống; 
nguyên liệu gây giống cây trồng, cụ thể là mô nuôi cấy, cành giâm, cành ghép và hạt 
giống; trái cây tươi; quả ki-uy (kiwi) tươi. 

 

 
(210) 4-2018-35505 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 
Số 15 ngách 31/1/18 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; bảng mạch điện tử, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị tự 

động hóa, công tắc điện, ổ cắm điện.  
 

 
(210) 4-2018-35507 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.21; A3.7.24 
(591) Xám, trắng. 
(731) MU M EDUCATION  (KR) 

506, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, 
10881, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: Sách; bưu thiếp; cuốn sách nhỏ; xuất bản phẩm dạng in; hộp đựng đồ viết (văn 
phòng phẩm); bút chì; dụng cụ viết. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-35508 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 
và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2018-35509 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 
và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2018-35510 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 
và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 
 

(210) 4-2018-35511 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 
và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-35512 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 
và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 
điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 
được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 
phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-35513 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SKECHERS U.S.A., INC. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép và quần áo; dịch vụ đặt hàng giày dép và 
quần áo theo catalô qua thư; dịch vụ cửa hàng bán lẻ giày dép và quần áo trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-35516 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Mai Hồng Phong  (VN) 

Số 0561CD, ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh, 
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các vật dụng gia đình như: ống đũa, kệ tầng, kệ góc, nắp hố ga (nắp 
cống trong nhà tắm, nhà vệ sinh), máng khăn (vật dụng để treo khăn trong nhà tắm), móc 
treo quần áo, kệ đựng kem và bàn chải đánh răng, kệ bằng kính, kệ đựng cốc, đựng xà 
phòng trong nhà tắm; đại lý ký gửi các sản phẩm như: ống đũa, kệ tầng, kệ góc, nắp hố ga 
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(nắp cống trong nhà tắm, nhà vệ sinh), máng khăn (vật dụng để treo khăn trong nhà tắm), 
móc treo quần áo, kệ đựng kem và bàn chải đánh răng, kệ bằng kính, kệ đựng cốc, đựng 
xà phòng trong nhà tắm. 

 
 

(210) 4-2018-35517 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 8.7.5; 5.9.21; 26.1.2; 

A26.1.18; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, xanh dương 

nhạt, nâu, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hồ Thanh Việt  (VN) 
93 Hùng Vương, thị trấn Đắk Hà, huyện 
Đắk Hà, tỉnh Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt hun khói; thịt nướng; thịt sấy khô; thịt muối; thịt nguội.  
 

 
(210) 4-2018-35518 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Trường Tú  (VN) 
Lô D2, G2 khu công nghiệp Tiền Hải, xã 
Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men [vật liệu xây dựng, không bằng kim loại]; gạch ốp lát tráng men [vật 
liệu xây dựng, không bằng kim loại].  

 

 
(210) 4-2018-35519 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, trắng, xám. (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Trường Tú  (VN) 
Lô D2, G2 khu công nghiệp Tiền Hải, xã 
Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch men [vật liệu xây dựng, không bằng kim loại]; gạch ốp lát tráng men [vật 
liệu xây dựng, không bằng kim loại].  

 

 
(210) 4-2018-35521 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Phạm Thị Thu  (VN) 
303 nhà 04T, tập thể Công ty cơ khí xây 
dựng Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện thoại; dây cáp mạng; cáp viễn thông; cáp thông tin; cáp đồng trục; 
cáp âm thanh.  

 

 
(210) 4-2018-35523 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) PARK JIHA  (KR) 

103-1308 307, Haedeung-ro, Dobong-
gu, Seoul 01373, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm 

sóc tóc; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-35524 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) PARK JIHA  (KR) 

103-1308 307, Haedeung-ro, Dobong-
gu, Seoul 01373, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả tóc; mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm 

sóc tóc; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-35529 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH Đỉnh Quang  

(VN) 
607 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý ký gửi hàng hoá: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại; 
môi giới thương mại; mua bán thiết bị điện tử viễn thông: linh kiện viễn thông như cạc âm 
thanh dùng cho máy tính, module tổng đài, điện thoại IP, cổng nối VoIP, bộ chuyển đổi 
VoIP, máy tính bàn, máy tính xách tay, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị y tế; cho 
thuê máy và thiết bị văn phòng cụ thể là: tổng đài IP, cổng nối IP và điện thoại IP.  
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Nhóm 38: Đại lý dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông như 
dịch vụ tải nhạc chuông, nhạc hình, nhắn tin; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy 
nhập vào mạng máy tính toàn cầu [nhà cung cấp dịch vụ]; dịch vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin trên mạng; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử.  

 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm, phần cứng máy tính; 
cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin 
trên mạng internet, viễn thông, cụ thể là: dịch vụ cung cấp phần mềm ghi âm các cuộc 
gọi, phần mềm tính tiền các cuộc gọi có dùng phần mềm ứng dụng khác, cho thuê máy 
chủ ghi nhận các dữ liệu (nhằm hỗ trợ cho việc kinh doanh và quản lý các lĩnh vực khác 
nhau). 

 

 
(210) 4-2018-35534 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.5; A1.1.10; A11.3.3; 1.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Phạm Minh Huy  (VN) 

Số 128/3, đường Lê Hồng Phong, 
phường Phước Hải, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-35535 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A25.7.5; A25.7.8; 

26.7.25 
(591) Trắng; xanh cổ vịt đậm, nhạt; xanh ngọc 

đậm, nhạt; đỏ hồng; đỏ nâu, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại Tuyết Hùng  (VN) 
Số 2A đường 182, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35536 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Vàng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Diệc Phú 
Thành  (VN) 
261-263 An Dương Vương, phường 03, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức các chương trình ca nhạc, biểu diễn nghệ thuật; tổ chức hội nghị, hội 
thảo; dịch vụ hát karaoke. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; quán cà phê.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới.  
 

 
(210) 4-2018-35537 (220) 12.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 26.1.2; A1.1.10; 23.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Lâm Bội Thanh  (VN) 
Số 494A, ấp Minh Phong, xã Bình An, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm làm bằng kim loại: bình chứa khí nén; bình chứa khí Oxy; bồn chứa 
khí Nitơ; bình chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); bình chứa khí CO2; bình đựng nước bằng 
kim loại. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: khí nén, khí Oxy, khí Nitơ, khí dầu mỏ 
hóa lỏng (LPG), khí CO2, nước đóng chai. 

 

(210) 4-2018-35539 (220) 12.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH O.N.I.T.Y Việt 

Nam   (VN) 
Lô 7/37, ngõ 67, đường Đức Giang, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: két điện tử, thiết bị 
làm mát đồ uống (tủ minibar), khóa điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-35542 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.24; A26.11.9 
(731) BANGKOK RUBBER 

DEVELOPMENT CENTER CO.,LTD.  
(TH) 
611/40 Soi Watchan nai, Charoenkung 
Road, Bangklo Sub-District, Bangkorlaem 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; túi xách tay; ba lô; túi đeo vai; ví tiền; vali [hành lý].  
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Nhóm 25: Giày; giầy thể thao; dép; giày đế mềm; giày học sinh; giày đi thường ngày; 
giày phong cách; giày thời trang; quần áo thể thao; áo phông ngắn tay; áo sơ mi; quần 
dài; quần đùi; áo vét [quần áo]; bít tất ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn quàng 
cổ; quần áo lót; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-35543 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 26.3.23; A5.3.13; A5.3.14 
(731) BANGKOK RUBBER 

DEVELOPMENT CENTER CO.,LTD.  
(TH) 
611/40 Soi Watchan nai, Charoenkung 
Road, Bangklo Sub-District, Bangkorlaem
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 18: Bao/túi/bị/xắc; túi xách tay; ba lô; túi đeo vai; ví tiền; vali [hành lý].  
 

Nhóm 25: Giày; giầy thể thao; dép; giày đế mềm; giày học sinh; giày đi thường ngày; 
giày phong cách; giày thời trang; quần áo thể thao; áo phông ngắn tay; áo sơ mi; quần 
dài; quần đùi; áo vét [quần áo]; bít tất ngắn cổ; mũ; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; khăn quàng 
cổ; quần áo lót; thắt lưng [trang phục]. 

 

 
(210) 4-2018-35544 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.1; A2.1.19; 26.3.1 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Âu á  (VN) 
Số 2, ngõ 460 Hoàng Hoa Thám, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da thật, cụ thể là túi xách, cặp, ví.  
 

Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng; quần áo thời trang (trang phục).  
 

Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng bán sản phẩm làm từ da thật như giày dép, túi xách, cặp, ví, 
thắt lưng, quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2018-35545 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Việt Mỹ Coat  (VN)
500/62/48 đường HT13, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-35546 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 24.13.1; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nhiên   (VN) 
236/26 Hòa Hảo, phường 3, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang sức, quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2018-35547 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thực phẩm Anh Kim  (VN) 
Lô III-1B, đường số 1, nhóm CN III, 

KCN Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng; thực phẩm bổ sung vi 

chất dinh dưỡng; thực phẩm chức năng, tất cả dùng trong mục đích y tế.  

 

Nhóm 30: Cháo ăn liền.  

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, xuất nhập khẩu: cháo ăn liền, sản phẩm dùng trong mục đích 

y tế (thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dinh dưỡng ăn kiêng, thực phẩm bổ sung vi chất 

dinh dưỡng, thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2018-35548 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.5.1; 26.15.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thế giới Thiết bị An ninh  (VN) 
724/4 Bình Long, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chuông [thiết bị báo động]; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; máy ghi thời gian 

[thiết bị ghi thời gian]; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị cao tần.  
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(210) 4-2018-35549 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn Kim  
(VN) 
Số nhà 28 Nguyễn Chí Thanh, tổ 46, 

phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-35550 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.13; 25.1.6; 2.1.1 

(591) Vàng, nâu, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tam Nông 
Phát   (VN) 
100/36 Lê Quang Định, phường 14, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, gồm: phân 

bón trong nông nghiệp; phân hữu cơ [phân bón]; phân lân; phân phosphat; phosphat [phân 

bón]. 

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ, gồm: thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2018-35551 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, trắng, xám, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại xuất nhập khẩu 
BLACK JEANS   (VN) 
125/40 đường Trường Chinh, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; áo khoác choàng; áo va-rơi; quần áo may sẵn, áo thun 

ngắn tay.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1754 

(210) 4-2018-35553 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 20.7.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.5.1; 2.5.2; 

A2.5.23; 9.1.10; 20.5.1 
(591) Xám, trắng, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đỏ, đỏ, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FUNSCHOOL  
(VN) 
Số 20 lô M2, khu đô thị Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Ciấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục bao gồm: trường đào tạo; giảng dạy; dịch vụ đào tạo được cung cấp 

thông qua thiết bị mô phỏng; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học.  
 

 
(210) 4-2018-35554 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; A5.5.20; A5.5.21; 

26.1.1; 21.3.5 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục bảo, xanh bích, xanh 

cô ban, tím, hồng, đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH Minh Quân 

SPORT  (VN) 
499/6/5C Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; đồ đội đầu; tất (vớ).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; huấn luyện thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-35555 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đầu tư GOLDEN 
TRUST   (VN) 
873/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc phụ khoa.  
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(210) 4-2018-35556 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.20; 3.7.4; A3.7.24 
(591) Trắng bạc, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đầu tư GOLDEN 
TRUST   (VN) 
873/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y.  
 

 
(210) 4-2018-35558 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
thực phẩm Nam Thắng  (VN) 
Số 39T, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị, bột ngọt, mì chính.  

 

 
(210) 4-2018-35559 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.20; 3.7.4; A3.7.24; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Luận  (VN) 
Thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vée-ni, sơn mài.  

 

 
(210) 4-2018-35560 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) MARKET AMERICA, INC  (US) 

1302 Pleasant Ridge Road Greensboro, 
NC 27409, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng từ nấm men; sợi dùng cho ăn kiêng, 
đồ uống ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm hỗ trợ 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc trị liệu.  
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Nhóm 32: Chế phẩm để làm đồ uống; nước ép trái cây; nước quả cô đặc, không có cồn; 
đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; chất chiết từ trái cây 
không có cồn; bột tạo gaz cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2018-35561 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thanh Minh  (VN) 
111 đường 10, xã Phong Phú, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa, ampli và các linh kiện của chúng; biến thế; dây truyền thông tin; ổ cắm 
điện.   

 
Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; máy pha cafe; hệ thống chiếu sáng 
và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2018-35563 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.5.1; 24.1.1; 3.2.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
và Dịch vụ Thương mại Viết 
Nam  (VN) 
B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch (thuộc nhóm này); ngói (thuộc 
nhóm này).  

 

(210) 4-2018-35564 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh tím than, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và dịch vụ thương mại Viết 
Nam   (VN) 
B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch (thuộc nhóm này); ngói (thuộc 
nhóm này).  
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(210) 4-2018-35565 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 
và Dịch vụ Thương mại Viết 
Nam    (VN) 
B32-TT17, khu ĐTM Văn Quán, phường 
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch (thuộc nhóm này); ngói (thuộc 
nhóm này).  

 

 
(210) 4-2018-35566 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 5.7.1; 5.7.27; A26.11.7 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) 1. Lê Thị Kim Ngân   (VN) 
Số nhà 18, tổ 22, cụm 3, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

2. Công Mạnh Đức   (VN) 
Số nhà 18, tổ 22, cụm 3, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ mua bán các sản phẩm, cụ thể là: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê chưa 
rang, hương liệu cà phê, đồ uống không cồn có hương vị cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-35567 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KASAHARA BEN  (US) 

48 Latitude, Irvine, CA 92618, United 
States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; mì ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền.  
 

 
(210) 4-2018-35568 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.1.2; 26.1.1; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nõn 

chuối, trắng. 
(731) Công ty TNHH Vạn Dừa   (VN) 

Thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ đại lý vé máy bay; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển khách du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [giải trí]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 

trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao, giải trí tại khu sinh thái.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-35569 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.4.6; 25.5.2 

(591) Xám, trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Trường Hưng   (VN) 
610 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị ngành sản xuất nệm, hàng trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-35570 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.5.2; 22.5.10; A22.5.12; A26.11.8 

(591) Trắng, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất Trường Hưng  (VN) 
610 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị ngành sản xuất nệm, hàng trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2018-35571 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A11.1.6 (540) 

  

(731) Đoàn Nguyên Tú   (VN) 
33/12/9 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-35572 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.2; 26.13.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 
Số 254A Nguyễn Hữu Cầu, phường 
Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; thuốc bổ; 
chế phẩm dược, chất bổ sung dinh dưỡng; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm cho em bé, chất bổ sung ăn kiêng cho người 
và động vật thuốc bổ, chế phẩm dược, chất bổ sung dinh dưỡng, trà thảo dược dùng cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35573 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Nguyên Hạnh  (VN) 
Số 24/48, đường Chiến Thắng, khu phố 
5, phường Đông Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-35574 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Giáp   (VN) 
Khu phố Đông, thị trấn Yên Ninh, huyện 
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn chiết xuất từ lạc.  
 
 

(210) 4-2018-35575 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.1.5; 26.1.1; A6.19.9 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ thương 
mại Nghĩa Hưng  (VN) 
Xóm 4, xã Khánh Thủy, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 05: Thảo dược khô cụ thể là củ trạch tả khô. 
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(210) 4-2018-35576 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A9.7.19; A11.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Dũng  (VN) 
65 Nguyễn Thái Học, phường Tân 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-35577 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Oanh   (VN) 
Phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, 
tỉnh Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép.  
 

 
(210) 4-2018-35578 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 1.15.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tình  (VN) 
Số 163 phố Đại Từ, tổ 9, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); chất tạo màu dùng cho sơn. 

 

 
(210) 4-2018-35579 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 18.2.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại quốc tế Nhật 
Minh  (VN) 
Số 11, ngõ 6 đường Tây Hồ, phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê văn 
phòng [bất động sản]; cho thuê văn phòng làm không gian làm việc chung; cho thuê bất 
động sản. 
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(210) 4-2018-35581 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cồn rượu Hà 
Nội  (VN) 
94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); cồn thực phẩm dùng pha rượu. 

 

 
(210) 4-2018-35582 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.9.4; 25.1.6; 1.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
BIG C Sài Gòn  (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 
xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; bếp gas; bếp điện từ; quạt 

điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 
 

 
(210) 4-2018-35583 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.8; 26.4.4; 1.15.23; 26.11.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Big C Sài Gòn  (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 
xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại siêu thị, cụ thể là dịch vụ bán lẻ chuyên về thiết bị lọc nước dùng 

cho gia đình, dùng công nghiệp, bếp gas, bếp điện từ, quạt điện, lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng). 

 

 
(210) 4-2018-35584 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.19; 26.4.1; A26.4.5; A5.3.13 (540) 

  

(731) Chu Minh Trí  (VN) 
K40/12 Trần Thị Hè, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm, đồ đạc (bàn, ghế, tủ, giường). 
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(210) 4-2018-35585 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Tiến Minh  
(VN) 
Đường 3/2, tổ dân phố Hưng Hòa, 
phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà 
Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, tôn, máy vi tính (máy tính để bàn và máy latop), máy in. 
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ. 
 

 
(210) 4-2018-35586 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hợp tác xã thu mua và chế 

biến thủy, hải sản Chiến 
Thắng  (VN) 
Thôn Tiến Thắng, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm ruốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước mắm, mắm ruốc. 
 

 
(210) 4-2018-35587 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà  (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; sữa chua để lạnh.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; bánh kẹo để lạnh và kem lạnh có sữa chua; kem trái cây; kem lạnh 
có chứa sữa, kem lạnh dạng thanh và sữa chua đông lạnh dạng thanh; bánh ngọt tráng 
miệng để lạnh có thêm kem lạnh.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cụ thể là chuẩn bị và phục vụ kem lạnh và các sản 
phẩm làm từ sữa dùng trong và ngoài nhà hàng; dịch vụ quán kem.  
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(210) 4-2018-35588 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thiên Hà  (VN) 
Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện (dịch vụ nhà 
hàng ăn uống). 

 

 
(210) 4-2018-35590 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 

Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước 
uống có gaz. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đống chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-35591 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm dinh dưỡng công 
thức dạng thức ăn dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế; thức ăn cho trẻ sơ sinh, bao gồm bột sữa cho trẻ sơ sinh; đồ uống dinh dưỡng 
dùng cho mục đích y tế; sữa bột [cho trẻ nhũ nhi]; sữa bột [cho trẻ sơ sinh]. 

 

Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 
và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 
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Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước 
uống có gaz. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-35592 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Wincofood  
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị 

và có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và 
bột trên cơ sở sữa bột; sữa giàu protein. 

 
Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc; đồ uống sôcôla có sữa; chế phẩm ngũ cốc; 
bánh kẹo; kem lạnh; thực phẩm giàu tinh bột. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước yến; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống không cồn; nước 
uống có gaz. 

 
Nhóm 35: Mua bán: sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, rượu, bia, nước giải khát, 
bột dinh dưỡng, ca cao, cà phê, nước uống đóng chai, bánh, kẹo, thực phẩm chế biến, 
công nghệ phẩm, hoá chất, thiết bị phụ tùng và vật tư - nguyên liệu phục vụ sản xuất sữa 
và các sản phẩm từ sữa; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đẩy mạnh bán 
hàng [cho người khác]. 

 

 
(210) 4-2018-35593 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MEYER ORGANICS PVT. LTD   (IN) 

A-177, Road No. 16-Z, Wagle Estate, 
Thane - 400 604, India 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
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(210) 4-2018-35594 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.14; 24.9.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Chính Vị  (VN) 
Số 006, quốc lộ 30, ấp Tân Trường, xã 
Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: rau, củ, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-35595 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 18.2.1 
(591) Cam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
hữu cơ Đức Tiến  (VN) 
Thửa đất số 477, tờ bản đồ số 8, tổ 2, ấp 
Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi. 
 

(210) 4-2018-35596 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Mai Đức Huy  (VN) 
161/3, ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  
 

 
(210) 4-2018-35597 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 1.15.15; A5.3.13 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần German 

Oekotec Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà lô số L2-3, tổ 13, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm đánh 
bóng, làm sạch đa năng. 
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Nhóm 05: Dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng trong mục đích y tế; chất khử 
mùi không dùng cho người và động vật; chất diệt khuẩn, chế phẩm khử trùng; chế phẩm 
khử mùi không khí; chất tẩy uế đa năng. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy rửa (không dùng trong mục đích sản xuất và y tế), chế phẩm 
đánh bóng, làm sạch đa năng; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng trong mục 
đích y tế, chất khử mùi không dùng cho người và động vật, chất diệt khuẩn, chế phẩm khử 
trùng, chế phẩm khử mùi không khí, chất tẩy uế đa năng; trang thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2018-35598 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần German 

Oekotec Việt Nam  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà lô số L2-3, tổ 13, 
phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (không dùng trong mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm đánh 
bóng, làm sạch đa năng. 

 

Nhóm 05: Dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng trong mục đích y tế; chất khử 
mùi không dùng cho người và động vật; chất diệt khuẩn, chế phẩm khử trùng; chế phẩm 
khử mùi không khí, chất tẩy uế đa năng. 

 

Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy rửa (không dùng trong mục đích sản xuất và y tế), chế phẩm 
đánh bóng, làm sạch đa năng; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng trong mục 
đích y tế, chất khử mùi không dùng cho người và động vật, chất diệt khuẩn, chế phẩm khử 
trùng, chế phẩm khử mùi không khí, chất tẩy uế đa năng; trang thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35599 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A26.11.8; 26.3.2 
(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 

Số nhà 124 Nguyễn Trãi, tổ 13, phường 
Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ. 
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(210) 4-2018-35600 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, vàng cam. 

(731) Công ty TNHH ARTANIA Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 11, ngõ 36, phố Duy Tân, tổ 28, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán: hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2018-35601 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Cường Thịnh  (VN) 
Thôn Thủy An, xã Thủy Đường, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, vở học sinh, sổ tay, sổ ghi chép bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2018-35602 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 

Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2018-35603 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai; que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
 

 
(210) 4-2018-35604 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-35605 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế như: dao kéo phẫu thuật, dụng cụ tránh thai, que 

thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch.  
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(210) 4-2018-35606 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH SANTAFA Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 2, số 17A phố Bằng Liệt, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-35607 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc   (VN) 
860/80A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-35608 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nam Bắc    (VN) 
860/80A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1770 

(210) 4-2018-35609 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất-thương mại mỹ 
phẩm Gia Đình  (VN) 
4379 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.   
 

 
(210) 4-2018-35610 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-35611 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-35612 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-35613 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A17.2.2; 26.4.9; 

26.15.15 
(731) Công ty cổ phần TIMESHARE 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 01, tầng 8 tòa nhà văn phòng 
Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản dành cho các kì nghỉ theo 
hình thức chia sẻ thời gian; đại lý bất động sản liên quan đến việc chia sẻ thời gian sử 
dụng bất động sản và cho thuê bất động sản và tài sản bất động sản; cho thuê theo hợp 
đồng, cho thuê, và quản lý khu chung cư, căn hộ, biệt thự, và nhà ở cho dân cư; quản lý và 
thu xếp để có quyền sở hữu bất động sản, khu chung cu, căn hộ; dịch vụ đầu tư tài sản; 
cho thuê theo hợp đồng, cho thuê theo thời hạn cố định và cho thuê bất động sản nhằm 
mục đích nghĩ dưỡng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá; dịch vụ vận tải hành khách; dịch vụ lữ hành nội địa 
và quốc tế; cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và tham quan; điều hành các chuyến 
du lịch; đại lý du lịch; tổ chức tour du lịch; dịch vụ đặt vé du lịch và đặt chỗ tour; dịch vụ 
thủ tục visa và hộ chiếu.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu (trừ câu lạc bộ); 
dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; tư vấn và cho lời khuyên (không mang tính thương mại) trong 
lĩnh vực nhà hàng và khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-35614 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.3; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
truyền thông thiết kế tương 
lai  (VN) 
Số nhà 012, đường Hàm Nghi, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai  

 

(511)   Nhóm 20: Khung tranh ảnh; khuôn góc cho khung tranh ảnh; giá đỡ khung tranh ảnh, 
thanh treo tranh ảnh [khung]; vách ngăn đứng [đồ nội thất].  
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(210) 4-2018-35615 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; 13.1.6; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
truyền thông thiết kế Tương 
Lai  (VN) 
Số nhà 012, đường Hàm Nghi, phường 
Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh, ảnh nghệ thuật (bao gồm: tranh khắc, tranh in khắc, tranh in 
dầu, tranh ảnh).  

 

 
(210) 4-2018-35616 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.20; A7.1.12; 7.1.24; 26.11.3 
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MAEDA - Thiên 
Đức   (VN) 
Tầng 9, khối 6, tòa nhà Vista, 628C xa lộ 
Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35617 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
phân phối Phương Nam  (VN) 
Số 22, ngách 106/68, ngõ 68, đường 
Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Keo chuyên dụng dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35618 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và phụ tùng của xe ô tô.   
 

 
(210) 4-2018-35619 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).    

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-35620 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).    

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-35621 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).    

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.   
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-35622 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y 
tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế).    

 

Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, 
thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y 
tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-35623 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2018-35624 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2018-35625 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING   (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2018-35626 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
NUTRIKING    (VN) 
Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh 
Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, chế phẩm sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: sữa, chế phẩm sữa, bột 
ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.   

 

 
(210) 4-2018-35627 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-35628 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2018-35629 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra    (VN) 
121 đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-35630 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 Đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-35631 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 Đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-35632 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
121 Đường D2, phường Tăng Nhơn Phú 
A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2018-35633 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.22; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ sậm. 

(540) 

 

(731) CTY TNHH SNOWLOTUS CAPITAL 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 14, Cao ốc Văn phòng Tây Nam, 
253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2018-35638 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đỏ, hồng, vàng, cam, đen, xanh dương, 

xanh dương nhạt, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Thân Tự Tin   (VN) 
14/3 đường 8, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống phục vụ lưu động; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35639 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.3.23; 7.11.10; 26.13.1 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH BAN - JING  (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-35640 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH BAN - JING  (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-35641 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương, đen, trắng. 
(731) CHEN KUN-FA   (TW) 

No. 25-1, Lane 605, Liancun Rd., 
Fengyuan City, Taichung County, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 07: Động cơ, không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; bộ khởi động 
dùng cho động cơ và đầu máy; bộ giảm tốc không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ; hộp số không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ, máy bơm; bộ điều 
chỉnh tốc lực dùng cho máy móc, đầu máy và động cơ. 

 

 
(210) 4-2018-35642 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3; A1.1.9 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn G9   (VN) 
Số 145, ngõ 663 Trương Định, phường 
Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35643 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; A25.7.6; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Phạm Văn Tân   (VN) 
Đội 14, xã Yên Cường I, huyện ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu dùng cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-35644 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; 1.1.15; A26.11.12 
(591) Vàng, đen, trắng, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại Nhật Quang Minh  
(VN) 
Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, 
thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như: bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn 

tròn, bóng đèn led; trang thiết bị chiếu sáng khác như: chóa đèn, máng đèn, thiết bị chiếu 
sáng bằng đèn đi ốt phát quang (led). 
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(210) 4-2018-35645 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất APTECH   (VN) 
Thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-35646 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KDL Việt Nam  
(VN) 
Phòng 401, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, 
số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm che bằng vải dệt; vải lanh để phủ dùng trong nhà; khăn trải giường bằng 
giấy.  

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác. 
 

 
(210) 4-2018-35647 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Vinh 
Phát  (VN) 
Phòng 608 cao ốc 7/1 Thành Thái, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn]; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2018-35650 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; 1.15.23; 

26.11.3 
(731) Công ty cổ phần Vietnam 

Cuisine Alternative   (VN) 
Số 37-39 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-35651 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(731) SHANGHAI THREE GUN (GROUP) 

CO., LTD.  (CN) 
2/F, Building 4, 584 Zhizaoju Road, 
Shanghai China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; áo sơ mi; quần áo lót; quần đùi; quần áo 
bơi; quần áo đan; áo nịt len thể thao; áo khoác ngoài [trang phục]; quần áo ngủ; váy; áo 
nịt ngực; đồ đội đầu; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; giày; trang phục dệt kim; 
quần áo mặc bên trong; áo nịt ngực [áo lót]; yếm; áo nịt ngoài. 

 

(210) 4-2018-35652 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LONG YIING INTL. IND. CO., LTD.  

(TW) 
1F., NO.9, Genhjhou RD., Wugu Dist., 
New Taipei City 24874, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Thanh xoắn cho xe cộ; thanh chắn va đập của ô tô; thanh truyền động cho 
phương tiện giao thông trên bộ, khác với bộ phận của động cơ ô tô và đầu máy; khung 
gầm ô tô; bánh xe cộ. 

 
 

(210) 4-2018-35653 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(731) CULL & HARDING PTY LTD   (AU) 

7 Cawarra Road, Caringbah, New South 
Wales, 2229, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

 
(210) 4-2018-35654 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) CULL & HARDING PTY LTD   (AU) 

7 Cawarra Road, Caringbah, New South 
Wales, 2229, Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
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(210) 4-2018-35655 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.2; 25.7.25 
(591) Đen, đỏ, hồng, xanh. 
(731) Công ty TNHH nguyên liệu 

hóa chất Tản Viên  (VN) 
Số 35/12 Phan Đình Phùng, phường 
Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đăng kí quà tặng; dịch vụ mua bán hàng hóa, cụ 
thể là: trái cây đã chế biến [đặt trong giỏ], lát trái cây sấy khô, trái cây được bảo quản, 
mứt ướt, hạt (đã chế biến), bánh kẹo, rượu, rượu vang, rượu vodka, rượu whisky, rượu 
rum, trà, cà phê, đồ uống làm từ trái cây không có cồn, nước ép trái cây, bia, đồ uống có 
cồn, đồ uống không cồn.  

 

 
(210) 4-2018-35656 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1 
(591) Da cam,vμng, ghi. 
(731) Trịnh Hoài Nam  (VN) 

Số 3, khu phố 3, phường Phú Sơn, thị xã 
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm ngũ cốc; cà phê; bánh snack (bim bim); mì ăn liền.  
 
 

(210) 4-2018-35657 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.5.1; A5.5.20; 1.13.1; 

A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

đầu tư và thương mại MUNDUS 
STONES   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà văn phòng Viwaseen, 
đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, thiết bị máy tính, phụ kiện máy tính, linh 
kiện điện tử, thiết bị viễn thông, dược phẩm, dụng cụ y tế; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo; đấu giá; quản lý điều hành kinh doanh. 
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Nhóm 36: Đầu tư phát triển dự án, khu đô thị và khu công nghiệp; môi giới bất động sản; 
kinh doanh bất động sản; tư vấn tài chính; dịch vụ quản lý quỹ, dịch vụ môi giới chứng 
khoán. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê các thiết bị xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện, hệ thống điện; lắp đặt, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ làm sạch bên trong, bên ngoài tòa 
nhà. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế trang trí nội thất; dịch 
vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn phần mềm máy tính.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-35658 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A5.11.2; 1.15.21 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH liên doanh chế 

biến nông lâm sản xuất khẩu 
Hữu Nghị  (VN) 
Tổ 17, phường Tân Hòa, thành phố Hòa 
Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe có nguồn gốc thảo dược.  
 

 
(210) 4-2018-35659 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.4; 26.3.1; A26.11.8 
(591) Hồng, trắng. 
(731) Ngô Hồng Ngọc  (VN) 

Tổ 56, khu 6C, phường Nông Trang, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quảng cáo trực tuyến; dịch vụ quảng bá và xúc tiến bán 
hàng; giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; phát 
tán và phổ biến quảng cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ quay phim chụp ảnh; dịch vụ dàn dựng băng hình; dịch vụ chụp ảnh 
dưới dạng vi phim; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục; dịch vụ tổ chức hội nghị, 
hội thảo; tổ chức các triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục.  
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(210) 4-2018-35660 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SKECHERS U.S.A., INC. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2018-35661 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SKECHERS U.S.A., INC. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2018-35662 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SKECHERS U.S.A., INC. II  (US) 

228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan 
Beach, California 90266, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

 
(210) 4-2018-35663 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.13.1; 25.5.25 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, đen. 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Thúy Hằng   (VN) 
Nhà 305, tòa A2, Rừng Cọ, Ecopark, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; hạt đã chế biến; dầu thực vật; rau, quả đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm ngũ cốc; gia vị.  
 

Nhóm 31: Củ tươi (chưa qua chế biến); các loại hạt ngũ cốc và hạt chưa chế biến; rau 
tươi; quả tươi.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống chiết xuất từ hạt khô và hoa quả tươi không có 
cồn.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sữa và các sản phẩm sữa, hạt đã chế biến, dầu thực 
vật, rau và quả đã chế biến, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, gia vị, củ tươi (chưa qua chế 
biến), các loại hạt ngũ cốc và hạt chưa chế biến, rau tươi, quả tươi, đồ uống không có cồn, 
đồ uống chiết xuất từ hạt khô và hoa quả tươi không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-35664 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty CP hóa nông Lâm 

Ngọc   (VN) 
Khu dân cư ấp 5B, xã Trường Xuân, 
huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; 
chất diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: chất diệt động vật 
có hại, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  

 

 
(210) 4-2018-35665 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.  

(TW) 
No. 68, 32nd Rd., Taichung Industrial 
Park, Situn District, Taichung City, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 07: Mỏ hàn, dùng điện; mỏ hàn vận hành bằng ga; ống thổi của thiết bị hàn, vận 
hành bằng ga; thiết bị hàn, vận hành bằng ga; đèn xì, đèn khò, đèn xì vận hành bằng ga. 

 
 

(210) 4-2018-35666 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.3; A26.11.8 
(731) MIDEA GROUP CO., LTD.  (CN) 

B26-28F, Midea Headquarter Building, 
No. 6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde, 
Foshan, Guangdong, P. R. China 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; thiết bị rã đông tự động cho tủ lạnh; máy 
làm kem lạnh; thiết bị làm lạnh đồ uống; thiết bị và máy làm lạnh; thùng làm lạnh, dùng 
điện; tủ rượu, dùng điện; máy ướp lạnh; tủ lạnh; ngăn làm lạnh. 
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(210) 4-2018-35667 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH đầu tư thế giới 

thương mại Thiên Phúc  (VN) 
215/8 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy in kết quả trong chuẩn đoán y khoa.  
 
 

(210) 4-2018-35668 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.13.25; 1.15.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
LTB Việt Nam  (VN) 
Tầng 6, số 168 Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi ngắn tay; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo phông ngắn tay; áo dệt kim 
ngắn tay; áo bành tô; áo choàng; áo khoác ngoài; quần dài; áo váy; áo vét; áo khoác 
ngoài; quần ống bó [quần dài]; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; áo gi lê. 

 
 

(210) 4-2018-35669 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 

phẩm ROSSIE   (VN) 
Số nhà 4 ngách 1 ngõ 7 đường Huyền 
Kỳ, tổ 7, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2018-35670 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1; 1.15.23 
(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 

221 thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp trà sữa do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cửa hàng, quán trà sữa.  
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(210) 4-2018-35671 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.3.1; 1.15.11 
(591) Hồng, xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, xanh 

đen. 
(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; bông thấm hút; tã lót dùng cho người không tự chủ được; quần tã 

trẻ em; tã lót trẻ em.   
 

Nhóm 35: Mua bán: khăn tã trẻ em [tã lót], khăn vệ sinh, tã giấy em bé, tã người già, 
băng vệ sinh, quần tã trẻ em, bông thấm hút. 

 

 
(210) 4-2018-35672 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HAMSOA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD  (KR) 
Hamsoa building, 13-16, Dosan-daero 
16-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất từ thực vật; 
thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất từ thảo mộc; thực 
phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chiết xuất từ sâm đỏ; thực phẩm chức 
năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên cơ sở vi khuẩn axit lactic; thực phẩm chức năng hỗ trợ 
sức khỏe chủ yếu trên cơ sở vitamin; thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên 
cơ sở trái cây cô đặc; thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe chủ yếu trên cơ sở chứa axit 
béo omega-3; nhân sâm đỏ đã qua chế biến (dùng cho mục đích y tế); nhân sâm đỏ cô đặc 
(dùng cho mục đích y tế); đồ uống có chứa vi khuẩn axit lactic có lợi cho sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-35673 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; 7.3.11; A18.5.7; 26.3.1; 26.3.2 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Lê Anh Tuấn  (VN) 
Số 20 Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội          

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày cổ thấp, giày cao cổ, giày đá bóng.  
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(210) 4-2018-35674 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 18.5.1; A18.1.12; 18.1.11 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đỗ Đức Thiện  (VN) 
Thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận                         

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa).  
 

 
(210) 4-2018-35675 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.7.5 

(591) Tím, đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lê Thị  (VN) 
82 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thọ 

Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tả trẻ em, quần tả dùng cho người không tự chủ được; khăn giấy được 

ngăm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm. 

 

Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn lau bằng giấy. 
 

 
(210) 4-2018-35676 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  

(JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm 

và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, 

điều trị và làm đẹp da, da đầu và tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy 

được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm tạo kiểu tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc; chế 

phẩm chống nắng; xà phòng không chứa thuốc. 
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(210) 4-2018-35677 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1 

(591) Nâu, nâu đỏ, vàng, xanh dương, xám. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Huỳnh Nam  (VN) 
Số 4/13, KP 7, phường Tam Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, tôn lạnh, sắt, thép. 
 

 
(210) 4-2018-35678 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A5.1.12; A5.1.16 

(591) Đen, vàng, xám. 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt  (VN)
12 - 14 Trần Phú, phường Xương Huân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-35679 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.1.12; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, xám. 

(731) Công ty cổ phần Tân Việt  (VN)
12 - 14 Trần Phú, phường Xương Huân, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 

cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
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(210) 4-2018-35681 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng, xám. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xây dựng giao thông Thái 
Bình  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, lầu 9, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; giám sát việc 
xây dựng công trình; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng. 

 

 
(210) 4-2018-35684 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.12; 2.3.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Hoàng Mỹ Gia  
(VN) 
118 Lê Vĩnh Hòa, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thịt; xúc xích; lạp xưởng; thực phẩm làm từ thịt; thực 
phẩm làm từ tôm. 

 

Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; bánh quy; bánh kẹo; bánh hạnh nhân [bánh nướng]; kẹo 
lạc; cơm cháy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa bao gồm: thực phẩm làm từ cá, thịt, xúc 
xích, lạp xưởng, thực phẩm làm từ thịt, thực phẩm làm từ tôm, bánh kẹo hạnh nhân, bánh 
quy, bánh kẹo, bánh hạnh nhân [bánh nướng], kẹo lạc; mua bán thực phẩm (các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột); kinh doanh (mua bán) các thực phẩm bánh. 

 

 
(210) 4-2018-35686 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.25; 26.4.9; A25.7.8; 26.11.22 
(591) Da cam. 

(540) 

  

(731) Lương Anh Trung  (VN) 
16 ngách 123A/19 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và mũ nón. 
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(210) 4-2018-35687 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Danh Khôi Sài Gòn  
(VN) 
3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn điều hành, quản lý kinh doanh; dịch vụ của 
chuyên gia tư vấn về hiệu quả kinh doanh; marketing; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch 
vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; bán đấu giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới tùy 
chỉnh về tài chính; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ đại lý bất động sản; định 
giá/đánh giá bất động sản; đánh giá/định giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động 
sản); quản lý bất động sản; phân tích tài chính; tư vấn tài chính; sàn giao dịch bất động 
sản; mua bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-35688 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 11.3.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

quản lý Phúc Hưng Thịnh  (VN)
Số 5, ngõ 30, phố Ngọc Thụy, phường Ngọc
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán nước giải khát; khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-35689 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.4.4; 26.4.9; 26.13.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sơn MAXXS 

Việt Nam  (VN) 
330/35F đường Nhị Bình 5, ấp 1, xã Nhị 
Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

 
(210) 4-2018-35690 (220) 15.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; 26.4.2; A26.11.9 
(591) Đỏ, cam, vàng, đen, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ Bảy 
Hồng Hạnh  (VN) 
37 đường 142, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-35691 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm SUN 

EU  (VN) 
Số 6 Bàu Cát 3, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc. 
 

Nhóm 05: Thuốc, các sản phẩm dược; thuốc kháng sinh chống viêm; thuốc bổ tăng lực; 
thực phẩm dinh dưỡng dùng trong ngành y (thực phẩm chức năng); dung dịch vệ sinh phụ 
nữ có chứa thuốc. 

 

(210) 4-2018-35692 (220) 15.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 11.3.18; A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất - kinh 

doanh thực phẩm chay Tuệ 
Toàn  (VN) 
195/11 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chay được chế biến từ rau, củ, quả, sản phẩm bột xay dùng 
để làm thực phẩm, bột ngũ cốc, rau, củ, quả tươi sống, nước ép trái cây, đồ uống giải khát 
không chứa cồn, nước uống được chế biến từ ngũ cốc, sữa bắp. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ẩm thực chay; quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-35693 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh đen, trắng, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 
văn phòng và nhà ở Vinaconex-1, số 
289A đường Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc trị các bệnh về khớp; các sản phẩm dược để điều trị các 
bệnh về khớp (xương); thuốc chống bệnh thấp khớp. 

 
 

(210) 4-2018-35694 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh đen, trắng, xanh lá cây. (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm V&S 
Việt Nam  (VN) 
Lô số A1-2.2, tầng 2 tòa nhà A1, khu 
văn phòng và nhà ở Vinaconex-1, số 
289A đường Khuất Duy Tiến, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc bổ sung sắt.  
 

 
(210) 4-2018-35695 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 26.11.22; 20.5.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phú An Hưng Việt 
Nam  (VN) 
Số 66, ngõ 205 đường Phú Diễn, phường 
Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Hộp đựng kẹo; đĩa ăn dùng một lần; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; khay tròn 
có nhiều ô; hộp đựng bữa ăn trưa; khay dùng cho mục đích gia đình. 
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(210) 4-2018-35696 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng, tím than, 

xanh nước biển, đỏ, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NKD Việt Nam  
(VN) 
Số 88, ngõ 68 Mậu Lương, phường Kiến 
Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng để giặt, cụ thể là nước giặt xả; nước giặt; chất làm mềm vải 
[dùng để giặt], cụ thể là nước xả vải; chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 
và dùng cho mục đích y tế, cụ thể là nước rửa chén, nước lau sàn nhà, nước tẩy bồn cầu. 

 

 
(210) 4-2018-35698 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Huy Trí Đỉnh  

(VN) 
Lầu 5, tòa nhà ACM Building, 96 Cao 
Thắng, phường 4, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; dầu gội; sữa tắm; son môi; tinh dầu; mỹ phẩm. 
 

Nhóm 09: Thiết bị dụng cụ khoa học: máy đo lường; máy cảm biến độ ẩm; bộ cảm biến 
lưu lượng. 

 

Nhóm 14: Đồng hồ; trang sức đá quý cụ thể là: dây chuyền; bông tai; nhẫn; lắc tay, chân; 
vòng đeo tay. 

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sách; lịch; bút; kẹp tài liệu; sổ tay. 
 

Nhóm 18: Túi xách; balo; ví đựng tiền; vali. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); khăn choàng; thắt lưng (dây nịt); tất (vớ). 
 

Nhóm 26: Khoá trượt [khoá kéo]; kim thêu; ruy băng dùng cho nghề may; kim khâu; bộ 
đồ may vá. 

 

Nhóm 35: Hệ thống siêu thị (bán buôn, bán lẻ và phân phối sản phẩm hàng hoá cụ thể là: 
túi xách, gấu bông, trang sức, quần áo; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; marketing; nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các mặt hàng gia dụng: túi xách, gấu bông, 
trang sức, dụng cụ trang điểm, quần áo, tất (vớ), mũ (nón), đồ chơi, đồ điện tử cụ thể: tai 
nghe, cáp USB. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; dịch vụ ngành hoá; nghiên cứu mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1794 

(210) 4-2018-35699 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xanh lá cây. (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Oanh  
(VN) 
5/1 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 39: Gói quà. 
 

 
(210) 4-2018-35701 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.13.1 
(591) Nâu sữa, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ The Only Way  (VN) 
190 - 192 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2018-35702 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần NTF Hoàng 
Phát  (VN) 
Số 68, đường Tô Hiệu. phường Tô Hiệu, 
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc nông nghiệp; máy móc lâm nghiệp; máy móc công nghiệp; máy 
công cụ và máy tạo hình kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kim loại và quặng kim loại, vật liệu xây dựng, thiết 
bị lắp đặt ngành xây dựng, đồ ngũ kim, sơn, kính; đấu giá bất động sản.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình; dịch vụ làm kín các công trình; giám sát việc xây 
dựng công trình; phá dỡ các công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống xây dựng; cho thuê 
máy móc, thiết bị xây dựng.  

 

Nhóm 39: Bốc xếp hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; kho bãi và lưu giữ hàng 
hóa, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; dịch vụ hỗ trợ trực tiếp chữ vận tải 
đường bộ.  
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Nhóm 40: Dịch vụ sản xuất máy móc nông nghiệp, công nghiệp, và lâm nghiệp; dịch vụ 
sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (giải trí); 
dịch vụ câu lạc bộ; tổ chức hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt; dịch vụ nhân giống và chăm sóc cây trồng; dịch vụ chăn 
nuôi và nhân giống động vật; dịch vụ nuôi trồng thủy sản; khai thác thủy sản.  

 

 
(210) 4-2018-35703 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị nặng Oneasia  (VN) 
59 đường Thành Thái, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ cho xe máy; sườn xe máy; máy kéo; lốp xe; yếm xe 
[bửng xe (vè xe)].  

 

 
(210) 4-2018-35704 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21; 26.1.2; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đen, trắng. 
(731) Hùng Thị Thu  (VN) 

Tổ 25, phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Thái nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35705 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21; 26.1.2; A26.11.8; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Trạm Khuyến nông huyện Đại 

TỪ   (VN) 
Phố Đình, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại 
Từ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1796 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, hoa và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-35706 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.3.15; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây, xanh rêu, xanh cốm, nâu, 

vàng chanh. 

(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ nông nghiệp Nà Trang  
(VN) 
Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: rau, củ, hoa, quả (cam, bưởi, ổi, quýt), đậu đỗ, cây cảnh, cây 

gia vị, cây dược liệu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng rau, hoa, đậu và cây cảnh; dịch vụ trồng cây ăn quả (cam, bưởi, 

quýt, ổi), cây gia vị, cây dược liệu; dịch vụ trồng rừng và chăm sóc rừng; dịch vụ trồng 

trọt; dịch vụ chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2018-35707 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Thị Kiều Trang  (VN) 
Số 30/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  
 

(210) 4-2018-35708 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Huỳnh Thị Kiều Trang   (VN) 
Số 30/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
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(210) 4-2018-35709 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 26.1.2; 26.1.11; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm E.B.C 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-35710 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A19.13.21; 26.5.1; A5.5.20; A26.4.6; 

26.4.9 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm E.B.C 
Giang Điền  (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-35711 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A25.7.21 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh gia súc, gia cầm  
(VN) 
Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt: xúc xích; chân giò hun khói; thịt ba chỉ hun khói; 
gà hun khói; giò lụa, giò bò. 

 
 

(210) 4-2018-35712 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.12; A2.3.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đen, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất, chế biến 
chè Đá Hen   (VN) 
Khu 13, xã Đồng Lương, huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ  
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

 
(210) 4-2018-35717 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Đoàn Khắc Minh  (VN) 

Số 29, phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da, vali; ví đựng tiền; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi, thắt lưng; tất đi chân; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua, bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, «, 
quần áo; quần áo bơi, thắt lưng, tất đi chân, giày, dép, các loại khoá kéo, khuy bấm, chốt 
thắt lưng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2018-35719 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại y 
nha khoa Bảo Long  (VN) 
485 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
 

 
(210) 4-2018-35720 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Đoàn Khắc Minh  (VN) 

Số 29, phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da, vali; ví đựng tiền; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi, thắt lưng; tất đi chân; giày; dép. 
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Nhóm 35: Mua, bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, «, 
quần áo, quần áo bơi, thắt lưng, tất đi chân, giày, dép, các loại khoá kéo, khuy bấm, chốt 
thắt lưng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2018-35722 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, xanh 

nước biển. 
(731) Công ty TNHH Riviera Point  

(VN) 
Số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 
định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng. 

 
 

(210) 4-2018-35724 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây, cam, đỏ. (540) 

  

(731) Lương Huệ Mẫn  (VN) 
58/26 Miếu Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Giắc cắm và các công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện), đầu nối cho dây điện, 
dây tín hiệu, dây micrô, dây loa.  

 

 
(210) 4-2018-35725 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; A25.7.3; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Tiệp  (VN) 
324/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; dịch vụ xây, lát.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế nội thất.  
 
 

(210) 4-2018-35726 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  
(VN) 
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2018-35730 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Thanh Tâm  (VN) 
Số 2/4/87 Tam Trinh, tổ 38, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trung tâm chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ cắt sửa 
móng tay; dịch vụ trị liệu.  

 
 

(210) 4-2018-35731 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24 
(591) Nâu, vàng, trắng, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Minh 
Land  (VN) 
2A/12A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; quản lý 
bất động sản; cho thuê bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-35732 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế máy 
nông nghiệp Việt Pháp   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1801 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-35733 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A6.19.9; 5.7.3; 26.1.1; A5.3.13
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế máy 
nông nghiệp Việt Pháp   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35:  Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-35734 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.3.1; 1.15.23; 26.15.1; 

1.13.1 
(591) Vàng đồng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Mùa Vàng   (VN) 
Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bình phun thuốc trừ sâu và phụ kiện bình phun thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2018-35735 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Vàng. (540) 

  

(731) Huỳnh Lệ Châu  (VN) 
802 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc, cụ thể là: mũi khoan, mũi phay thép gió, mũi phay hợp 
kim, mũi gió lỗ, mũi ta rô, mũi xoáy.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không dùng điện), cụ thể là: mũi khoan, 
mũi phay thép gió, mũi phay hợp kim, mũi gió lỗ, mũi ta rô, mũi xoáy.  

 

Nhóm 09: Thước đo (dụng cụ đo).  
 

 
(210) 4-2018-35736 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Huỳnh Lệ Châu  (VN) 
802 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc, cụ thể là: mũi khoan, mũi phay thép gió, mũi phay hợp 

kim, mũi gió lỗ, mũi ta rô, mũi xoáy.  

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (không dùng điện), cụ thể là: mũi khoan, 

mũi phay thép gió, mũi phay hợp kim, mũi gió lỗ, mũi ta rô, mũi xoáy.  
 

Nhóm 09: Thước đo (dụng cụ đo).  
 

 
(210) 4-2018-35737 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1 

(591) Xanh dương, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Davi Land  
(VN) 
41/29/1 Nguyễn Oanh, phường 10, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 

thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-35738 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.7; 10.5.13 

(591) Nâu, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Hồ Diệp Hà  (VN) 
B54 (mặt chợ quê) - Phố Trúc, khu đô thị 

Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 

Yên 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; hương liệu [tinh dầu]; mặt nạ 

làm đẹp; dầu gội đầu; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị gầu ở đầu; thảo dược; nước thơm dùng cho 

mục đích dược phẩm; chế phẩm dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Mua bán: tinh dầu, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, chăm sóc tóc, sản 

phẩm làm sạch cá nhân không hoá chất bao gồm: muối tắm, muối xông chân, nước súc 

miệng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, nước giặt, nước rửa bát, nước lau sàn, nước rửa tay, 

bông tẩy trang, băng vệ sinh, hương/nhang, đồ dùng gia đình làm bằng tre và thực phẩm 

thực dưỡng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; vật lý trị liệu; thẩm mỹ viện tóc; 

xoa bóp.  
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(210) 4-2018-35739 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
giáo dục John&Partners   (VN)
Lầu 9, toà nhà Viễn Đông, số 14 Phan 
Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư 
vấn quản lý nhân sự. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến hành hội nghị; hướng dẫn nghề 
nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch vụ 
giải trí, huấn luyện.  

 

 
(210) 4-2018-35741 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Gold Food 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 157-159 Trần Bình Trọng, 
phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương. 
 

 
(210) 4-2018-35742 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gold Food 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 157-159 Trần Bình Trọng, 
phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2018-35743 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Gold Food 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 4, số 157-159 Trần Bình Trọng, 
phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh   
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(511)   Nhóm 32: Nước giải khát; nước tăng lực (giải khát); nước ngọt (giải khát).  
 

 
(210) 4-2018-35745 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Hùng   (VN) 
Thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-35746 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
XNK quốc tế Omizu  (VN) 
Km 12, quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, xã 
Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; nồi cơm điện; quạt điện; máy sấy tóc; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 
 

(210) 4-2018-35747 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Ghi, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
XNK quốc tế Omizu  (VN) 
Km 12, quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, xã 
Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; nồi cơm điện; quạt điện; máy sấy tóc; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 
 

(210) 4-2018-35748 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
XNK quốc tế Omizu  (VN) 
Km 12, quốc lộ 1A, đường Ngọc Hồi, xã 
Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; nồi cơm điện; quạt điện; máy sấy tóc; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 
 

(210) 4-2018-35749 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh cốm, xanh lá cây, 

xanh rêu đậm, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
thương mại An Dược Sơn   (VN) 
Số 1A, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-35750 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị mới DNT  (VN) 
Số 26, ngách 1/44 Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nóng lạnh; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; quạt 
điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2018-35751 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.5.1 
(591) Trắng, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Đoàn Văn Long   (VN) 
01 khu nhà 33/3 Trần Bình Trọng, 
phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh     

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2018-35752 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Hà Kiều   (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và 
máy móc để tinh lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước; ấm đun nước bằng điện. 

 

 
(210) 4-2018-35753 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Hà Kiều   (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị làm sạch nước; ấm đun 

nước bằng điện; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen. 
 

 
(210) 4-2018-35754 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Dương Hoàng Phong   (VN) 
9/20 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Cây nước nóng lạnh; thiết bị lọc nước; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang [LED]; bình đun nước nóng; bếp gas; nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2018-35755 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.8; 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tư vấn tổng hợp Tâm 
An  (VN) 
459 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế), thuốc, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-35756 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.3.13; 5.3.11 
(591) Vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SA VA NY  (VN) 
Số 61/35/2E, khu phố 2, phường Bình 
Đa, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35757 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Công Thành Gia  (VN) 
Số 210 ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ ăn uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2018-35758 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sống Đẹp  (VN) 
411/3 Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35759 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Vĩ Hiền  (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 
2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương           

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo bán hàng.  
 

 
(210) 4-2018-35760 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Vàng đồng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Trần Vĩ Hiền  (VN) 
Số nhà 50, đường Độc Lập, tổ 2, khu phố 
2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích quảng cáo bán hàng.  
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(210) 4-2018-35761 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.2.7; 18.2.1 

(591) Xanh dương, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cân điện tử 
Denshivn  (VN) 
441/85 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Cân điện tử, cân phân tích, cân công nghiệp, linh kiện cân điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-35762 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A24.15.11; A7.1.11; 7.1.24; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
kiến trúc xây dựng Mộc Kiến 
Gia  (VN) 
28/9/3A Lương Văn Can, phường 15, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh        

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế công nghiệp; thiết lập 

bản vẽ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-35763 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Vi Thiện 
Nhân   (VN) 
Số 8, Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay, máy lọc, máy giặt.  
 

Nhóm 09: Ti vi, máy vi tính, dàn âm thanh.   
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sứ vệ sinh; vòi hoa sen chậu vệ sinh; bệ xí 

vệ sinh; bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống vệ sinh), bồn tắm, tủ lạnh, bếp gas, bếp từ, bếp 

điện từ, lò vi sóng, lò nướng, máy sấy, nồi cơm điện, nồi hấp, quạt, máy lạnh, máy hút 

mùi, máy nước nóng lạnh.  
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(210) 4-2018-35764 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tổng hợp Vi Thiện 
Nhân    (VN) 
Số 8, Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay, máy lọc, máy giặt.  
 

Nhóm 09: Ti vi, máy vi tính, dàn âm thanh.  
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị sứ vệ sinh; vòi hoa sen chậu vệ sinh; bệ xí 
vệ sinh; bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống vệ sinh), bồn tắm, tủ lạnh, bếp gas, bếp từ, bếp 
điện từ, lò vi sóng, lò nướng, máy sấy, nồi cơm điện, nồi hấp, quạt, máy lạnh, máy hút 
mùi, máy nước nóng lạnh.  

 

 
(210) 4-2018-35765 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.23; 24.17.15; 

24.17.21 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Diệu 
Tâm Đường  (VN) 
Thôn Quỳnh Phong 2, xã Sơn Hà, huyện 
Nho Quan, tỉnh Ninh Bình        

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2018-35766 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.13.1; 26.1.1; 25.1.9; A25.1.10; 5.13.25
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh lá cây, 

xanh rêu, hồng, trắng, nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Huỳnh Anh Đào  (VN) 
359 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ quán cà phê. 
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(210) 4-2018-35767 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.7.17 

(731) Hoàng Phương Thảo  (VN) 
91 Lê Hồng Phong, phường Cam Lộc, 

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ 

sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la. 
 

 
(210) 4-2018-35768 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.3.7; 26.3.1; 26.13.25 

(591) Đen đậm, xám. 

(731) Công ty TNHH thời trang Nam 
LÊ  (VN) 
Số 10, đường 7, khu công nghiệp Thạnh 

Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo choàng bằng lông (vịt, ngỗng); giày dép; mũ (nón).  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: quần áo, áo choàng bằng lông (vịt, ngỗng), giày dép, mũ 

(nón), vải; marketing; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2018-35770 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, tím xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Kim Đan  
(VN) 
Số 67, đường số 8, phường 13, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-35771 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 24.1.1; 24.9.1; A3.1.22 
(591) Trắng, đen, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đầu tư Golden 
Trust   (VN) 
873/1 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; giáo dục.  
 

 
(210) 4-2018-35772 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh đen, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH ITC SAIGON   (VN) 
Lầu 10, Alpha Tower, số 151 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 06, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) quần áo. 
 

Nhóm 40: Cắt vải, may quần áo, nhuộm quần áo, thêu thùa [cho người khác]. 
 

 
(210) 4-2018-35773 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NEW WORLD HOTEL 

MANAGEMENT (BVI) LIMITED  
(HK) 
New World Tower 1, 36th Floor, No. 18 
Queen's Road Central, Hong Kong  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài sản và bất động sản; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho 
thuê, cho thuê ngắn hạn, và quản lý bất động sản nhà nghỉ, chung cư, biệt thự và khu nghỉ 
dưỡng, và quản lý tài sản chung cư; quản lý bất động sản khách sạn và khu nghỉ dưỡng. 

 

 
(210) 4-2018-35774 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PHYKEN JCPAL ELECTRONIC 

TRADING (SHANGHAI) CO., LTD.  
(CN) 
Room 351, E part, Floor 3th, Building 1 
st, No.6-7, Lane 8300, Yinggangdong 
Road, Qingpu District, Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1812 

(511)   Nhóm 09: Màng bảo vệ chuyên dùng cho màn hình máy tính; vật liệu cho mạch điện 
chính [dây, dây cáp]; dây cáp USB; thiết bị sạc USB; bộ chuyển đổi nguồn; phích cắm, ổ 
cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện].  

 

Nhóm 17: Nhựa acrylic, bán thành phẩm; nhựa tổng hợp, bán thành phẩm; màng mỏng 
bằng chất dẻo, không dùng để bao gói; vật liệu cách điện, cách nhiệt; vật liệu đệm lót 
bằng cao su hoặc chất dẻo; bao bì không thấm nước.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi dết; túi cho thể thao; túi; ví đựng tiền; túi xách tay.  
 

 
(210) 4-2018-35775 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, tím đỏ. 
(731) PURECELL KOREA CO., LTD  (KR) 

#418, Hanla Sigma valley, 212, 
1gongdan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-
do 39376, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Gel và dầu để làm rám nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm chức năng, chế phẩm chăm 
sóc da chống lão hóa; tinh chất làm trắng; chất giữ ẩm (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
sắc đẹp và cơ thể; nước xúc cơ thể; chế phẩm làm sạch thân thể; huyết thanh (serum) 
dùng cho mỹ phẩm; xà phòng tẩy rửa; nước xức dùng trên da; xà phòng; kem bôi mắt; 
kem chống nếp nhăn; chế phẩm đánh răng; gói mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm; dầu 
hoa hồng dùng cho mục đích mỹ phẩm; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-35776 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6; 5.7.24 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm và nhạt, tím, đỏ, 

vàng, nâu, đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cúc Ty  (VN) 
Sạp D33, chợ đầu mối Nông sản thực 
phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân 
Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi, hoa tươi; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi, trái cây tươi, hoa tươi, hạt giống, cây giống, rau củ 
quả (đóng gói, đông lạnh), trái cây sấy, mứt trái cây, nước ép trái cây; tiếp thị để bán 
hàng; quảng cáo để bán hàng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1813 

(210) 4-2018-35777 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 5.9.24 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm và nhạt, tím, đỏ, 

vàng, nâu, đen, hồng. 
(731) Hộ kinh doanh Hùng Xinh  

(VN) 
G15, chợ đầu mối Nông sản thực phẩm 
Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi; trái cây tươi, hoa tươi; hạt giống; cây giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rau củ quả tươi, trái cây tươi, hoa tươi, hạt giống, cây giống, rau củ 
quả (đóng gói, đông lạnh), trái cây sấy, mứt trái cây, nước ép trái cây; tiếp thị để bán 
hàng; quảng cáo để bán hàng.  

 

 
(210) 4-2018-35778 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần XP Đại Cát  

(VN) 
1/147A, Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; cháo ăn liền; bánh snack; men thực phẩm; bột canh (gia vị); tương 

ớt (gia vị). 
 

 
(210) 4-2018-35779 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh  (VN) 
Số nhà 604 CT7A khu chung cư The 
Spark, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; mỳ ăn liền; phở ăn liền. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2018-35780 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A24.15.11; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Đông Tây  
(VN) 
Tầng 4, số 198 đường Nguyễn Tuân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2018-35781 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh đen. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư sản xuất xuất nhập 
khẩu Capila Việt Nam  (VN) 
Số nhà 60, đường Phan Bội Châu, 
phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Bệ xí vệ sinh; chậu rửa vệ sinh; vòi hoa sen; bồn tắm, bình nước nóng; bồn rửa 
(thiết bị trong nhà vệ sinh). 

 

Nhóm 19: Gạch vuông lát nền, gạch vuông ốp tường (dùng cho xây dựng); ngói lợp; gạch 
xây dựng; đá granit; gạch chịu lửa (vật liệu chịu được nhiệt độ cao) (các sản phẩm dịch vụ 
trên là vật liệu phi kim loại). 

 

Nhóm 25: Quần âu; áo vét (trang phục); áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo váy; váy lót dài 
(trang phục dành cho phụ nữ). 

 

 
(210) 4-2018-35782 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A24.15.8; 24.15.1; 

A1.1.9 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng.
(731) JUMP DISTRIBUTORS (THAILAND) 

CO., LTD.   (TH) 
90 Moo.5, La-Harn, 11110 
Bangbuathong, Nonthaburi, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng hoặc dụng cụ dùng cho nhà bếp và gia dụng; lược và bọt biển 
dùng cho mục đích gia dụng; bàn chải (ngoại trừ bút lông để vẽ) dùng cho mục đích gia 
dụng cụ thể là: bàn chải rửa bát đĩa, chổi để làm sạch các bình chứa và thùng chứa, bàn 
chải đánh đồ đi chân, chổi điện [trừ các bộ phận của máy móc], bàn chải móng tay, chân, 
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bàn chải cọ rửa, bàn chải vệ sinh; vật liệu dùng để làm bàn chải; vật dụng dùng cho mục 
đích làm sạch, cụ thể là: xơ rối để làm sạch, giẻ lau để làm sạch, bông vụn dùng để làm 
sạch, vật dụng làm sạch dạng tấm/miếng; bùi nhùi thép dùng để làm sạch; thủy tinh thô 
hoặc bán thành phẩm (trừ kính sử dụng trong xây dựng); đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, 
bằng sứ và bằng đất nung không thuộc các nhóm khác. 

 

 
(210) 4-2018-35784 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.9; 2.7.23; 26.1.1; 2.9.1 
(591) Đỏ đậm, đỏ cam, hồng, trắng, đen, xanh 

đa trời, xanh da trời đậm. 

(540) 

 
(731) Phạm Thị Quỳnh  (VN) 

Thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả, bình đựng sữa mẹ, bình tập 
uống, túi đựng sữa, bơm dùng để hút sữa mẹ, khăn lau vệ sinh, hương xua đuổi côn trùng, 
sâu bọ, chai xịt chống muỗi, nôi dùng cho trẻ em, cũi dùng cho trẻ em, địu em bé, bản 
chải đánh răng trẻ em, chăn đắp cho trẻ em, yếm bằng vải cho trẻ em, khăn tắm bằng vải, 
khăn sữa bằng vải dùng cho em bé, miếng lót thấm sữa, xe tập đi, ghế tập ăn, túi ăn chống 
hóc, dụng cụ ăn uống cho bé, túi ngủ cho bé, bỉm, tã, gối đệm hỗ trợ cho mẹ và bé, gối 
vải bông, gối cao su chống ngạt, tấm lót chống thấm, thau tắm dùng cho em bé, thau tắm 
chống trơn trượt, miếng cọ rửa bình sữa, bô, chiếu nằm. 

 

 
(210) 4-2018-35786 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Printstyle  (VN) 
18/15 Nguyễn Xuân Khoát, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách. 
 
 

(210) 4-2018-35787 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Cam, trắng, xanh lá cây. 
(731) Nguyễn Thị Nguyệt Nga  (VN) 

Số 4, ngõ 323 đường Đại Mỗ, TDP Chợ, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 
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(511)   Nhóm 41: Trường mầm non; tổ chức hội thảo, hội nghị về giáo dục mầm non; tổ chức 
hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao cho các cháu ở lứa tuổi mầm non. 

 

 
(210) 4-2018-35788 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

Số 378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt côn trùng; thuốc trừ 
bệnh cho cây; thuốc trừ động vật có hại. 

 

 
(210) 4-2018-35789 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.5; A7.1.12; 7.5.10; 5.5.16 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đông dược 
Hải Thượng  (VN) 
Thôn Trung, xã Nội Hoàng, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước [đồ uống]; đồ uống khai vị không có cồn; đồ 
uống không có cồn; đồ uống hỗn hợp không có cồn; bia. 

 

 
(210) 4-2018-35790 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 
(591) Xanh, ghi, cam, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Trọng Nghĩa   (VN) 

99 đường Võ Hữu, thành phố Phan Thiết, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; micrô (ống nói); bộ dò (bộ tách sóng); máy thu 
thanh và thu hình; vành loa cho máy tăng âm. 

 

Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm 
từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 

 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn). 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất khẩu: tổ yến (tổ chim ăn được), yến sào tinh chế, yến sào chế 
biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến), nước yến (đồ 
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uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống 
không cồn); mua bán: bộ điều khiển nhà thông minh, thiết bị tạo ẩm. 

 

 
(210) 4-2018-35791 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10 
(731) Trần Ngọc Thái  (VN) 

Khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, túi du lịch, cặp học sinh, ví tiền. 

 

 
(210) 4-2018-35792 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.15.15; A24.15.11 
(591) Xám, đen, trắng. 
(731) JIANGSU XINWEI POWER 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.6, Xiang'an Road, Dacheng Industrial 
Park, Anzhen Street, Xishan District, 
Wuxi City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy móc dùng cho ngành công nghiệp xe đạp; máy phát điện cho xe đạp; động 

cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; thanh truyền cho máy 
móc động cơ điện và động cơ; bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy]; đai truyền của 
máy phát điện; chổi than [điện]; máy phát điện xoay chiều; đinamô; bộ khởi động cho 
động cơ và máy nổ.  

 
Nhóm 09: Bộ chỉ báo tốc độ, thiết bị và dụng cụ trắc địa; máy đo tốc độ (dụng cụ đo); 
đồng hồ đo ga; thiết bị đo áp suất; đồng hồ đo nước; đồng hồ đo; cuộn cảm [điện]; dụng 
cụ đo; đồng hồ đo nhiên liệu. 

 

 
(210) 4-2018-35793 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Rosa Việt 
Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 68 Ngũ Nhạc, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa); chất nền dùng cho nước hoa; chế 
phẩm làm thơm không khí; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2018-35794 (220) 16.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.1 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Rosa Việt 
Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 68 Ngũ Nhạc, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chiết xuất của hoa (nước hoa); chất nền dùng cho nước hoa; chế 
phẩm làm thơm không khí; hương liệu (tinh dầu); chế phẩm làm sạch. 

 

 
(210) 4-2018-35795 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SWITCHLAB INC.  (TW) 

8F., No.66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang 
Dist., New Taipei City 24243, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; thiết kế công nghiệp; thiết kế bao bì; ứng dụng kiến thức khoa học, phương pháp 
toán học và bằng chứng thực nghiệm vào việc thiết kế, cải tiến, xây dựng và điều hành 
máy móc, kết cấu, hệ thống, quá trình và hoạt động; nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường; thử nghiệm vật liệu; nghiên cứu về cơ khí; kiểm soát chất lượng; nghiên cứu và 
triển khai sản phẩm mới cho người khác; nghiên cứu dự án kỹ thuật; thiết kế kiểu dáng 
công nghiệp; khảo sát kỹ thuật; nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; tư vấn công nghệ kỹ thuật trong lĩnh 
vực tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh 
vực tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; phân tích thiết kế công nghiệp 
trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; nghiên cứu trong lĩnh 
vực tự động hóa công nghiệp và hệ thống kết nối điện; thiết kế và phát triển phần cứng 
máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; phác thảo bản vẽ công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-35796 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Tuấn  (VN) 
303/9 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn choàng 
(trang phục). 
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Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; trưng bày và giới thiệu sản phẩm như: quần áo, giày dép, 

đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng (trang phục), khăn choàng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2018-35797 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.11.12 

(731) ZHEJIANG CHEERING SEWING 

MACHINE CO., LTD.  (CN) 

No. 69 Heping Road, Lishui, Zhejiang; 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Cơ cấu điều khiển bằng bàn đạp dùng cho máy khâu; máy may; máy vắt sổ; 

máy cắt vải; máy làm khuy khóa; bàn cho máy may công nghiệp; máy gắn xi dùng cho 

mục đích công nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy cắt, máy công cụ; máy 

xếp dỡ tự động [máy điều khiển]; người máy công nghiệp; kéo điện; máy mài góc; khoan 

cầm tay chạy điện (trừ loại khoan than đá chạy điện); chìa vặn vít, chạy điện; chìa vặn 

chạy điện; động cơ dẫn động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; động 

cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy phát 

điện; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; máy nghiền. 
 

 
(210) 4-2018-35798 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.9.19; A5.3.13 

(591) Vàng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt.

(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON  (KR) 

11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 

nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; đậu Hà lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 

đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 

phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 

sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em], kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 

trên cơ sở sữa chua; sữa, sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 

chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 

thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp. 
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(210) 4-2018-35799 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON  (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 

nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa]; đậu Hà lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em], kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa, sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp. 

 

 
(210) 4-2018-35800 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) MATTEL, INC.   (US) 

333 Continental Boulevard, El Segundo, 
CA 90245, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi và đồ vật dùng để chơi; dụng cụ thể dục thể thao; đồ trang trí 

cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2018-35801 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER  (FR) 

2, rue du Pont-Neuf,  F-75001 Paris, 
France 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 18: Vali hành lý; dây đai cho hành lý; dây đai cho túi xách tay; ví đựng đồ trang 
điểm, chưa có đồ bên trong; túi bằng da; túi đựng chìa khóa làm bằng da thuộc hoặc da; 
hòm và vali; ví cầm tay [túi xách tay]; túi nhỏ bằng da; túi đựng thẻ tín dụng [ví]; ví đựng 
danh thiếp; ví tiền/ví bỏ túi; cặp; túi; ba lô; túi xách tay; túi có bánh xe; túi du lịch; túi 
đựng đồ thể thao; túi đựng quần áo khi đi du lịch; cặp đựng giấy tờ, tài liệu [đồ da]; bộ đồ 
du lịch [đồ da]. 
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(210) 4-2018-35802 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp hướng dẫn và đào tạo tại 
trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 

 

 
(210) 4-2018-35803 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các khóa học hướng dẫn và 
đào tạo tại trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 

 

 
(210) 4-2018-35804 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các khóa học hướng dẫn và 
đào tạo tại trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 
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(210) 4-2018-35805 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các khóa học hướng dẫn và 
đào tạo tại trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 

 

 
(210) 4-2018-35806 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp các khóa học hướng dẫn và 
đào tạo tại trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 

 

 
(210) 4-2018-35807 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 4.3.3; 4.3.9; 3.1.1; 1.7.6; 24.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ. 
(731) NEW YORK PREPARATORY 

SCHOOL, INC.  (US) 
291 Central Park West, New York, NY 
10024, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; giáo trình; đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); ấn phẩm; xuất bản 

phẩm dạng in. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là cung cấp hướng dẫn và đào tạo tại 
trường cho học sinh từ lớp mẫu giáo tới lớp mười hai. 
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(210) 4-2018-35810 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35811 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thảo Nguyên  (VN) 
Số nhà 1065 ấp Khởi Trung, xã Cầu 
Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2018-35812 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, ghi, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nệm Thuần Việt  
(VN) 
562 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối. 
 

 
(210) 4-2018-35813 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 12.3.2; 12.3.4; A12.3.11 
(591) Đỏ tươi, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị nội 
thất Minh Phương  (VN) 
Số 117 - 119 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: đèn và bộ đèn điện, quạt 
điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, 
máy sấy tóc; bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống), gạch ốp lát, thiết bị phòng tắm 
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(bình nóng lạnh, bồn xí bằng sứ, sen vòi tắm, xịt vệ sinh), chậu rửa bát bằng inox, vòi rửa 
bát.  

 

 
(210) 4-2018-35814 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đỏ gạch, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

phát triển cộng đồng Cao 
Nguyên  (VN) 
Thôn Đức Thành, xã Đạo Đức, huyện Vị 
Xuyên, tỉnh Hà Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà shan tuyết. 
 

 
(210) 4-2018-35815 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Hải  (VN) 

16A2 KĐGQĐ, tổ dân phố Xuân Nhang 
2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán [kinh doanh]: quần áo, phụ kiện thời trang (thắt lưng, cà vạt), giày 
dép, đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2018-35818 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.18; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng. 
(731) Hội nông dân huyện Đông 

Giang   (VN) 
Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Chuối mốc sấy; mứt chuối mốc (mứt nhão).  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo làm từ chuối mốc; kem chuối mốc; mứt chuối mốc (sử dụng như 
bánh kẹo). 
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Nhóm 31: Chuối mốc tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu chuối mốc và các sản phẩm chế biến từ chuối mốc: 
chuối tươi, chuối sấy, mứt chuối (mứt nhão), bánh kẹo làm từ chuối, kem chuối, mứt 
chuối (sử dụng như bánh kẹo).  

 

 
(210) 4-2018-35821 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời, nâu, cam. 
(731) Hội nông dân xã Duy Hải  (VN) 

Xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; cá khô; mực khô; mắm cái; mắm ruốc.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu nước mắm, cá khô, mực khô và các loại mắm ăn: 
mắm cái, mắm ruốc.  

 

 
(210) 4-2018-35823 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Tổng công ty công nghiệp 
Dầu thực vật Việt Nam - Công 
ty cổ phần (VOCARIMEX)   (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật.   

 

 
(210) 4-2018-35824 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tổng công ty công nghiệp 

Dầu thực vật Việt Nam - Công 
ty cổ phần (VOCARIMEX)   (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
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(210) 4-2018-35825 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35826 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35827 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO  (VN) 
CN 18, lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-35828 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARADO  (VN) 
CN 18, lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35829 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

(210) 4-2018-35830 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35831 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35832 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2018-35833 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35834 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35835 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35836 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1829 

(210) 4-2018-35837 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35838 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35839 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35840 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.8; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân bón Hợp 
Nông  (VN) 
90/4 Trường Chinh, tổ 11, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón.  
 

 
(210) 4-2018-35841 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-35842 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Sam 

My  (VN) 
C21- Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; kem làm trắng da; chế phẩm làm sạch; xà phòng 

khử mùi. 
 

 
(210) 4-2018-35844 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 25.1.6; A21.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây nhạt, be, đen, trắng. 
(731) SHENG-PING LIAO   (TW) 

No. 2, Aly. 15, Ln. 415, Sec. 2, Nantun 
Rd., Nantun Dist., Taichung City 40863, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ 

căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ tạo hình trang 
trí trên thực phẩm; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng mỳ Udon và Soba.  
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(210) 4-2018-35845 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) 1. Vi Thị Thủy Tiên  (VN) 
76 tổ 21, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Đỗ Thị Quỳnh Hương  (VN) 
Số 6 Trương Hán Siêu, phường Trần Hưng
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

3. Lương Thị Thu Trang  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 25 phố Hướng, phường 
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm), dụng cụ mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm, chế phẩm mỹ phẩm để tắm.  

 

 
(210) 4-2018-35846 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.15.15; 26.15.11 
(591) Trắng, đỏ tươi, đỏ đậm. 
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

Level 13, Menara CIMB, Jalan Stesen 
Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; tài chính và bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch 
vụ ngân hàng được thực hiện qua thiết bị di động; dịch vụ đầu tư; đại lý bất động sản; 
dịch vụ quản lý tài sản và quản lý quỹ; dịch vụ gửi và chuyển tiền; dịch vụ chuyển tiền; 
dịch vụ chuyển quỹ điện tử; dịch vụ ngân phiếu trả tiền trước (money order); dịch vụ 
thanh toán hóa đơn; dịch vụ thẻ tín dụng; thẻ ghi nợ và thẻ thanh toán; dịch vụ mua bán 
cổ phần; dịch vụ tài chính được cung cấp qua internet; phát hành trái phiếu có giá trị liên 
quan đến tiền thưởng và các chương trình khách hàng thân thiết và cung cấp thông tin tài 
chính; tư vấn và cố vấn tài chính; cung cấp bảng hoặc thông tin về tỉ giá; lập kế hoạch tài 
chính; phân tích tài chính; quản lý tài chính và hỗ trợ tổ chức tài chính; khảo sát tài chính; 
dịch vụ định giá, thẩm tra và nghiên cứu tài chính; tiến hành các nghiên cứu tài chính và 
chuẩn bị báo cáo tài chính, đánh giá, định giá và tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2018-35850 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AVX CORPORATION   (US) 

One AVX Boulevard, Fountain Inn, South
Carolina 29644, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: ăng-ten, hệ thống tần số vô tuyến bao gồm mạch tích hợp, ăng-ten, phần mềm 
hệ điều hành và phần mềm giao thức hệ điều hành và bộ phận của chúng, dùng cho thiết 
bị không dây; mạch tích hợp và phần mềm để xử lý tín hiệu trong thiết bị không dây; 
phần mềm để kiểm tra hiệu suất của các thiết bị không dây; tấm dán tăng sóng loại nhỏ và 
hệ thống ăng-ten phân phối cụ thể là, mạng lưới gồm phần cứng nút ăng-ten tách rời về 
mặt không gian kết nối với một bộ nguồn chung và các bộ phận của chúng; hệ thống 
không dây di động bao gồm điện thoại di động không dây. 

 

 
(210) 4-2018-35852 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 5.3.4 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HERBAL ORGANIC 
Việt Nam   (VN) 
Số 4B, ngách 50/5, ngõ 612 Đê La 
Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội        

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35853 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2018-35854 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 
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(210) 4-2018-35855 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 
 

(210) 4-2018-35856 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 
 

(210) 4-2018-35857 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 
 

(210) 4-2018-35858 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2018-35859 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 

thịt lợn. 
 

 
(210) 4-2018-35860 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 

thịt lợn. 
 

 
(210) 4-2018-35861 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 

thịt lợn. 
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(210) 4-2018-35862 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2018-35863 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 2.9.1; 2.9.14 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Trần Trung Tuyển  (VN) 

61/29 trước Hùng Vương, phường 4, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại di động.  
 

 
(210) 4-2018-35864 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Bé Lan   (VN) 

Số 36 Lê Đại Hành, phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính các loại.  
 

 
(210) 4-2018-35866 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; A5.3.13; 1.15.24; 26.1.2 
(591) Đỏ đậm, trắng. 
(731) Phùng Thị Hoàng Anh  (VN) 

Phòng 12A12-CT9 đô thị Việt Hưng, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 
lịch; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; sắp xếp các chuyến 
đi trên biển; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển. 

 

 
(210) 4-2018-35867 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.24; 26.13.25 
(731) Phạm Thị Vân  (VN) 

ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, huyện Cái 
Bè, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali; 
ví tiền; ba lô. 

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo da;  mũ; khăn choàng cổ; thắt lưng [trang phục]; giày. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ, khăn choàng, đồ trang sức, thắt lưng thời 
trang, cà vạt, kẹp cà vạt, ví, túi xách, cặp, vali; mua bán đồ trang trí nội thất bằng da và 
giả da; mua bán đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-35868 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A1.1.10; 3.7.17; 24.17.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh lá cây, ghi xám, đen, trắng. 
(731) Trịnh Hoài Toàn  (VN) 

ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 22: Mái che bằng vật liệu tổng hợp.  
 

 
(210) 4-2018-35869 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Da cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Nguyễn Khánh  (VN) 
188 đường 14, phường Phước Bình, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách da; ba lô da.  
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(210) 4-2018-35870 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Hồng, trắng. 
(731) ESSENSE CORPORATE PTE. LTD.  

(SG) 
152 Beach Road, #14-02 Gateway East, 
Singapore 189721 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc viên chống oxy hóa; cồn ngọt [chế phẩm dược]; thuốc dùng cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; chế phẩm 
dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-35871 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2018-35872 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 
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(210) 4-2018-35873 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần MASAN NUTRI-

SCIENCE   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt gia súc; thịt hải sản; thịt tươi sống; thịt đã qua sơ chế; thịt đã qua chế biến; 
thịt lợn. 

 

 
(210) 4-2018-35876 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) ESSENSE CORPORATE PTE. LTD.  

(SG) 
152 Beach Road, #14-02 Gateway East, 
Singapore 189721 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc viên chống oxy hóa; cồn ngọt [chế phẩm dược]; thuốc dùng cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; chế phẩm 
dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-35877 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) ESSENSE CORPORATE PTE. LTD.  

(SG) 
152 Beach Road, #14-02 Gateway East, 
Singapore 189721 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; mỹ phẩm; kem 
mỹ phẩm; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 
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(210) 4-2018-35878 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) ESSENSE CORPORATE PTE. LTD.  

(SG) 
152 Beach Road, #14-02 Gateway East, 
Singapore 189721 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc viên chống oxy hóa; cồn ngọt [chế phẩm dược]; thuốc dùng cho người; 
chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược dùng để điều trị cháy nắng, rộp nắng; chế phẩm 
dược để chăm sóc da. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; marketing; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; 
dịch vụ soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-35879 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) GAO CHUAN BO  (CN) 

No. 192 North East Road, Zhongshan 
City, Chengguan Town, Yongcheng City,  
Henan Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 
 

(210) 4-2018-35881 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 1.13.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Lợi  (VN) 
107/1137 Lê Đức Thọ, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2018-35882 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Hữu 

Lâm  (VN) 
Thôn 6, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh gai; bánh gấc. 
 

 
(210) 4-2018-35883 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 3.3.1; A3.3.24 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồng Quốc Định  (VN) 
165/3/1 ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ quán bar, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 

 

 
(210) 4-2018-35884 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 5.3.20 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Hồng Quốc Định  (VN) 
165/3/1 ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện), dịch vụ quán bar, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 
 

 
(210) 4-2018-35885 (220) 16.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 5.3.20 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Hồng Quốc Định  (VN) 
165/3/1 ấp Trung Viết, xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện), dịch vụ quán bar, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 
 

 
(210) 4-2018-35886 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vũ Hồng Minh  
(VN) 
44 Nguyễn Nghiêm, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị thu hình. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1841 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền hình. 

 

 
(210) 4-2018-35887 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đỏ nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Gia 
Nguyễn  (VN) 
Số 115 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng phục 

vụ. 
 

 
(210) 4-2018-35888 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Đức Thuận Phát  

(VN) 
Số 423 đường Bát Khối, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa; chất pha loãng cho sơn; chất 

kết dính dùng cho sơn. 
 

(210) 4-2018-35889 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Trắng, đỏ hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất Tam 
Hòa  (VN) 
Lô TT4 - D1, D2, D3, D4, tại dự án nhà 
mặt phố Five Star Mỹ Đình tại lô đất DD 
khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Giường gỗ; tủ gỗ; bàn gỗ; ghế gỗ; khung tranh gỗ. 
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(210) 4-2018-35890 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất Tam 
Hòa  (VN) 
Lô TT4 - D1, D2, D3, D4 tại dự án nhà 
mặt phố Five Star Mỹ Đình tại lô đất DD 
khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường gỗ; tủ gỗ; bàn gỗ; ghế gỗ; khung tranh gỗ. 
 

 
(210) 4-2018-35892 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH TĐ quốc tế Pháp 
Việt  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2018-35893 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.7; 3.4.13; 26.4.1; A26.4.5; A25.1.10; 

A26.11.13 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mô tô Việt Nhật 
Phía Nam  (VN) 
401/10 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vỏ ruột xe (săm lốp xe) và phụ tùng xe gắn máy.  
 
 

(210) 4-2018-35894 (220) 17.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.2; 26.3.2; 7.3.11; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng bạc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa An Gia  (VN) 
Quốc lộ 51, tổ 39, khu Cầu Xéo, thị trấn 
Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa đi (cửa ra vào); vách ngăn 
bằng kim loại.  
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(210) 4-2018-35895 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 7.15.22 
(591) Xám, đen, trắng, vàng đồng, xanh 

dương, xanh da trời, đen. 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn; chất tạo màu [tất cả 

là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư hỏng 
gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ. 

 

 
(210) 4-2018-35896 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 25.1.6; 7.15.22 
(591) Xám, đen, trắng, vàng đồng, xanh 

dương, xanh da trời, đen. 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.  (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn phủ; véc ni; sơn; chất pha loãng cho sơn, chất tạo màu [tất cả 

là phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn]; chất bảo quản chống rỉ sét và chống hư hỏng 
gỗ; chế phẩm sơn lót (trong sơn tự nhiên); chất nhuộm màu gỗ. 

 

 
(210) 4-2018-35897 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.17.11; 1.13.1; A1.13.10 
(591) Đen, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thế Giới Lớn  (VN) 
K60H12/8 Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu hải sản. 
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(210) 4-2018-35898 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; 25.7.25; 4.5.1; 4.5.3; 4.5.5 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng, vàng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Anh My  (VN) 
Số 11, ngách 15, ngõ 10, phố Pháo Đài 

Láng, phường Láng Thượng, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng và chất bổ sung dinh dưỡng. 

 

Nhóm 30: Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2018-35899 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.14; 2.7.23; A25.7.7; 4.5.3 

(591) Đỏ, vàng, xanh, xám. 

(731) Công ty TNHH giáo dục quốc 
tế Clever Kids  (VN) 
78/44/63 đường số 11, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2018-35900 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.9.14; A2.9.15; A5.1.5; 

A5.1.16; A5.3.13; 26.1.1 

(591) Hồng tím, trắng, đen. 

(731) Trường Mầm non Tương Lai  
(VN) 
449/31 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ nuôi dạy và đào tạo trong nhà trẻ; trường mẫu giáo; giáo dục mầm 

non; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí). 
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(210) 4-2018-35902 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.4.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
phụ trợ C - COLOR  (VN) 
Số 9 ngõ 163/30/2, đường Tư Đình, 
phường Long Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, đại lý sơn, quảng cáo sơn.  
 
 

(210) 4-2018-35904 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh dương, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ thảo 
mộc sạch Gia Thiên  (VN) 
21/2L ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ; viên tinh bột nghệ mật ong; viên hà thủ ô đỏ mật ong rừng; viên 
cà gai leo mật ong (tất cả sản phẩm trên dùng để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe). 

 

 
(210) 4-2018-35905 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WINNER FOOD  (VN) 
135/47/32 Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột.  
 

 
(210) 4-2018-35906 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại WINNER FOOD  (VN) 
135/47/32 Gò Xoài, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột.  
 

 
(210) 4-2018-35907 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hiền Vân  (VN) 
11 đường Phan Văn Sửu, phường 13, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ chăm sóc dưỡng da; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch 

vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2018-35910 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.2; 26.3.4 

(591) Xanh, vàng. 

(731) Công ty TNHH công nghệ nội 
thất Thái Khang  (VN) 
Số 18 ngõ B1 khối Bình Phúc, phường 

Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 

LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ nội thất thông minh (bàn ghế, giường, tủ, kệ, giá treo), đồ 

nội thất tự thiết kế (bàn ghế, giường, tủ, kệ, giá treo), đồ trang trí nội thất (vật phẩm treo 

tường và để bàn, tượng, tranh, giá treo, tủ kệ trang trí).  
 

 
(210) 4-2018-35911 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần CHIYO Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 

LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; nước xả vải; nước lau sàn; nước lau kính; nước 

tẩy rửa đa năng.  
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(210) 4-2018-35912 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần CHIYO Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH MARKPAT IP & 

LEGAL (MARKPAT IP & LEGAL 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch dùng trong gia đình và ô tô; chất làm bóng dùng trong gia 

đình và ô tô; hợp chất polime dùng để làm sạch, làm bóng và bảo vệ các bề mặt trong nhà 

và bề mặt bên ngoài của ô tô.  
 

 
(210) 4-2018-35913 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.17.15; 24.17.21; 5.5.19; A5.5.21; 

26.1.1; 1.15.24; 25.5.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Phòng chẩn trị y học cổ 
truyền Phúc Sinh Đường  (VN) 
Phố Lầy, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-35915 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 19.3.1; 5.7.3; A5.5.20; A5.5.22 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(731) Công ty cổ phần bia quốc tế 
Sài Gòn Hà Nội  (VN) 
Số 132 Nguyễn Tuân, phường Thanh 

Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-35916 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; 26.5.4; 26.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần sơn BASS  

(VN) 
Tầng 2, số nhà 41,tổ 24C, ngõ 230 Lạc 
Trung, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; chất màu; vôi quét tường; chất kết dính dùng cho sơn; vữa thạch cao 

mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi sơn); sơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán sơn, vật liệu xây dựng (kim loại và phi kim loại), đồ nội thất bằng gỗ 
(bàn, ghế, giường tủ, kệ), hệ thống và thiết bị vệ sinh, phụ kiện bồn tắm, vòi hoa sen, bệ 
xí vệ sinh, cửa nhôm, cửa gỗ, cửa cuốn; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-35917 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14; A15.9.11 
(591) Xanh da trời, ghi. 
(731) Đỗ Mạnh Tiến  (VN) 

Thôn Lại ốc, xã Long Hưng, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn chiếu sáng, đèn chùm, chao đèn, giá đỡ chụp đèn, đui đèn, chụp 

phản quang của đèn, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang [LED], dụng cụ và thiết bị điện (aptomat, công tắc điện, ổ cắm điện, 
dây cáp điện).   

 

 
(210) 4-2018-35918 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ điện hàng hải Gia 
Khang  (VN) 
579/28 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2018-35919 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) LOTTE FINANCIAL CORPORATION  

(JP) 

4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-

ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Cho thuê máy đánh chữ, máy sao chụp và thiết bị xử lý văn bản; cho thuê máy 

văn phòng và thiết bị văn phòng (trừ máy fax và máy tính); cho thuê máy hủy giấy; cho 

thuê không gian quảng cáo và vật liệu quảng cáo; cung cấp và cho thuê không gian quảng 

cáo trên internet. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản. 

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm cả thiết bị điện thoại và máy fax; cho 

thuê thiết bị viễn thông. 
 

Nhóm 39: Cho thuê máy và thiết bị bốc xếp; cho thuê xe ô tô; cho thuê xe tải và xe móc; 

cho thuê xe nâng hàng; cho thuê máy và thiết bị làm đông lạnh cho mục đích công 

nghiệp; cho thuê tủ ướp lạnh cho mục đích thương mại. 

 

Nhóm 40: Cho thuê máy và thiết bị chế biến thức ăn và đồ uống. 

 

Nhóm 42: Cho thuê máy và thiết bị đo hoặc thử nghiệm; cho thuê dụng cụ đo lường; cho 

thuê dụng cụ và thiết bị phòng thí nghiệm; cho thuê máy tính; cho thuê phần cứng máy 

tính; cho thuê phần mềm máy tính; cho thuê không gian bộ nhớ máy chủ; cho thuê máy 

chủ cơ sở dữ liệu cho bên thứ ba. 
 

 
(210) 4-2018-35920 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Trắng, xanh lam, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH âm thanh Quốc 
VŨ  (VN) 
22 đường 32, phường Bình Trưng Tây, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị âm thanh, ánh sáng.  
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(210) 4-2018-35921 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.11; A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18
(591) Trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khang Viên TFF  (VN) 
Số 21 đường số 7A, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; quạt làm mát cho động cơ.  
 

 
(210) 4-2018-35922 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.11; 26.1.1; 26.1.6; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PLB Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, số 132 Lũy Bán Bích, phường 
Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi công nghiệp/bạc đạn.  
 

 
(210) 4-2018-35923 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.11; 26.1.1; 26.1.6; 26.3.1; 

A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh mạ non. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PLB Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4, số 132 Lũy Bán Bích, phường 
Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vòng bi công nghiệp/bạc đạn.  
 

 
(210) 4-2018-35924 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; 26.5.3; 26.5.4 
(731) THE CHEMOURS COMPANY FC, 

LLC  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware, 19899, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu dùng cho mục đích trong công nghiệp, nhiếp ảnh, khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y), nông nghiệp và làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm chống ăn mòn; sơn; 
dioxyt titan [chất màu, chất nhuộm]. 

 

 
(210) 4-2018-35926 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.4; A26.11.8; A14.1.14; 14.1.13 
(591) Đen, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Vĩnh Hưng  (VN) 
Số 3 đường số 4, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) phân phối các sản phẩm phụ tùng xe máy như: bạc đạn, 
bộ nhông xích (nhông sên dĩa), đĩa phanh (thắng đĩa), củ đề, bình xăng.  

 
 

(210) 4-2018-35928 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.5.4; 26.15.15; A17.2.2 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời đậm, xanh nước biển, trắng. 
(731) THE CHEMOURS COMPANY FC, 

LLC  (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware, 19899, USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu dùng cho mục đích trong công nghiệp, nhiếp ảnh, khoa học (không 
dùng trong y tế hoặc thú y), nông nghiệp và làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), chế phẩm chống ăn mòn; sơn; 
dioxyt titan [chất màu, chất nhuộm]. 

 

 
(210) 4-2018-35929 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.7; 26.13.1 
(591) Trắng, hồng, xanh lá cây, xanh dương, 

xanh tím, vàng. 

(540) 

 

(731) Hoàng Thị Mai Thủy  (VN) 
D17 khu dân cư Phước Nguyên Hưng, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mầm non. 
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(210) 4-2018-35930 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, 

nâu vàng, nâu nhạt, xanh da trời. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Giáp  (VN) 
Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-35931 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 

phẩm Mekophar   (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 

 
(210) 4-2018-35932 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Hoá - Dược 

phẩm Mekophar    (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2018-35933 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh The BM House  
(VN) 
97 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê rang xay; trà (chè); ca cao; hạt tiêu.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục 
vụ); nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà 
nghỉ du lịch. 

 

 
(210) 4-2018-35934 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 26.1.1; 3.1.16; 24.9.1 
(591) Vàng, đen, trắng, đỏ, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thế Vinh  
(VN) 
Số 694/28 Hà Huy Giáp, khu phố 3B, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2018-35935 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất điện 
tử Khánh Nhi  (VN) 
Số 351/1/53 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm(ampli); loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; 
bộ trộn sóng (mix).  

 

 
(210) 4-2018-35936 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất điện 
tử Khánh Nhi  (VN) 
Số 351/1/53 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm (ampli); loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; 
bộ trộn sóng (mix).  
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(210) 4-2018-35937 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất điện 
tử Khánh Nhi  (VN) 
Số 351/1/53 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tăng âm(ampli); loa; đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; đầu máy hát karaoke; 

bộ trộn sóng (mix).  
 

 
(210) 4-2018-35938 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Trần Văn Một  (VN) 
ấp Dương Liễu Tây, thị trấn Bình 
Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 

 

 
(210) 4-2018-35939 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Như 
Ngọc   (VN) 
ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn ghế, bàn ghế được ghép từ gạch gốm.  
 

 
(210) 4-2018-35940 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Sao Kim Việt Nam  (VN) 
Thôn Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy, ắc quy điện, bộ pin, pin điện, pin mặt trời.  
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(210) 4-2018-35941 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1 
(591) Tím đen, đỏ, da cam, xanh lục, xám, 

trắng. 
(731) ALPHA CO., LTD.  (KR) 

56, Cheongpa-ro, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Chất nhuộm; màu nhuộm; sơn để sử dụng cho nghệ sỹ; sơn màu nước để sử 
dụng trong nghệ thuật; sơn dầu để sử dụng trong nghệ thuật; chất cố định màu cho màu 
nước; sơn acrylic; sơn, ngoại trừ sơn cách điện, cách nhiệt.  

 

Nhóm 16: Vật liệu của nghệ sỹ; vật liệu của nghệ sỹ để vẽ tranh màu nước; vật liệu của 
nghệ sỹ để  vẽ tranh dầu; vật liệu của nghệ sỹ để vẽ tranh bằng màu acrylic; vật liệu của 
nghệ sỹ để viết thư pháp và vẽ tranh phong cách phương đông; màu vẽ; bút chì màu; bút 
chì; bút màu [bút sáp]; giấy chuyên dụng để vẽ tranh hoạt hình (còn gọi là giấy cel); giá 
vẽ của họa sỹ; bảng pha màu của họa sỹ; bảng vẽ; bút lông dùng cho họa sỹ; đĩa đựng 
màu nước cho họa sỹ; bút lông để viết; sách; ấn phẩm; bức tranh vẽ đã có hoặc chưa có 
khung; tập giấy vẽ; thước dùng để vẽ tranh; vật liệu vẽ; giấy nháp; chất dính [keo dán] 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; đất sét để nặn; vật liệu để nặn; sổ ký họa; giấy để 
vẽ tranh và viết thư pháp; giấy; bìa cứng bằng bột gỗ [văn phòng phẩm]; văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ các sản phẩm chất nhuộm, màu nhuộm, sơn để sử dụng cho 
nghệ sỹ, sơn màu nước để sử dụng trong nghệ thuật, sơn dầu để sử dụng trong nghệ thuật, 
chất cố định màu cho màu nước, sơn acrylic, sơn, ngoại trừ sơn cách điện, cách nhiệt; 
dịch vụ bán lẻ các sản phẩm vật liệu của nghệ sỹ, vật liệu của nghệ sỹ để vẽ tranh màu 
nước, vật liệu của nghệ sỹ để vẽ tranh dầu, vật liệu của nghệ sỹ để vẽ tranh bằng màu 
acrylic, vật liệu của nghệ sỹ để viết thư pháp và vẽ tranh phong cách phương Đông, màu 
vẽ, bút chì màu, bút chì, bút màu [bút sáp], giấy chuyên dụng để vẽ tranh hoạt hình (còn 
gọi là giấy cel), giá vẽ của họa sỹ, bảng pha màu của họa sỹ, bảng vẽ, bút lông dùng cho 
họa sỹ, đĩa đựng màu nước cho họa sỹ, bút lông để viết, sách, ấn phẩm, bức tranh vẽ đã có 
hoặc chưa có khung, tập giấy vẽ, thước dùng để vẽ tranh, vật liệu vẽ, giấy nháp, chất dính 
[keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, đất sét để nặn, vật liệu để nặn, sổ ký 
họa, giấy để vẽ tranh và viết thư pháp, giấy, bìa cứng bằng bột gỗ [văn phòng phẩm], văn 
phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-35942 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MORINAGA NYUGYO KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
MORINAGA MILK INDUSTRY CO, 
LTD.)  (JP) 
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 
JAPAN 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(511)   Nhóm 01: Peptit dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; protein dùng cho ngành công 
nghiệp thực phẩm; casein dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm, chất phụ gia hóa học 
dùng cho ngành sản xuất thực phẩm; vi khuẩn bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học 
hoặc thú y; chủng vi khuẩn bifidus trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; vi khuẩn 
axit lactic trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn axit lactic trừ loại 
dùng cho mục đích y học hoặc thú y; axit lactic; lactoferrin trừ loại dùng cho mục đích y 
học hoặc thú y; lactuloza trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; oligopeptit dùng 
cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng trong công nghiệp thực 
phẩm; sản phẩm nuôi cấy vi khuẩn probiotic (lợi khuẩn) dùng trong công nghiệp thực 
phẩm; vi khuẩn trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú y; chủng vi khuẩn trừ loại 
dùng cho mục đích y học hoặc thú y; lactoza dùng cho công nghiệp thực phẩm; men sữa 
dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm; canxi trừ loại dùng cho mục đích y học hoặc thú 
y; hóa chất dùng trong công nghiệp; chất làm ngọt nhân tạo (chế phẩm hóa học); bột và 
tinh bột dùng cho mục đích công nghiệp; vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho 
động vật, chủng vi khuẩn sử dụng trong sản xuất thức ăn cho động vật; sản phẩm nuôi cấy 
vi sinh vật không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; phân bón; giấy thử hoá học.  

 

 
(210) 4-2018-35943 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, xanh lơ nhạt. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế JAFACO  (VN) 
Lô 111.34, khu biệt thự Đỉnh Long, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn gà, tôm, cá. 
 

 
(210) 4-2018-35944 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AGIMEXPHARM  (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-35945 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-35946 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn  (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

(210) 4-2018-35947 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.   
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(210) 4-2018-35948 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-35949 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn    (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng.  
 

 
(210) 4-2018-35950 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
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(210) 4-2018-35951 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật Sài Gòn   (VN) 
Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường 
Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2018-35952 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35953 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-35954 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Anh Thy  (VN) 
D7, tổ dân phố Đình Thôn, phường Mỹ 
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35955 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.5; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, đen, vàng, vàng sẫm, 

xanh lá cây, xám, đỏ sẫm, ghi, vàng 
nhạt. 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Đông Nam Á  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-35956 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 26.1.2 
(591) Đen, nâu, trắng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Đức Y 
Đường  (VN) 
Thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đông y; dịch vụ trị liệu; tư vấn khám chữa bệnh; dịch vụ 
trợ giúp y tế.  
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(210) 4-2018-35957 (220) 17.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A3.7.24; 3.7.16; A5.5.20 
(591) Hồng, hồng đậm, xanh lá cây, vàng, trắng.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
MỸ VỊ  (VN) 
8/12 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2018-35958 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.2; 7.3.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Koffmann 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 717 tầng 7, tòa tháp Ngôi Sao, 
Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép vân gỗ; cửa thép chống cháy và các vật tư, phụ kiện của cửa chống 
cháy bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2018-35959 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 3.7.17; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-35960 (220) 17.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.7; 18.2.1; 7.5.10 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vũ Hồng Niên  (VN) 
Số 18/3, khu 2, ấp Thanh Hóa, quốc lộ 
1A, xã Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh 
Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 25: Giày thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-35961 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Da cam, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng và dịch vụ thương mại 
Sắc Màu Việt  (VN) 
¤ 18, liền kề 15, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là bột bả, bột bả ma-tít, bột trét tường, 

bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2018-35963 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần HASCO  (VN) 

234 Thạch Lam, phường Phú Thạch, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; máy tính xách tay; màn 

hình máy vi tính; bàn phím máy vi tính; bộ xử lý [bộ xử lý trung tâm]; thiết bị bộ nhớ 
máy vi tính; bộ vi xử lý. 

 

 
(210) 4-2018-35964 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH Chuỗi cung ứng 

lạnh Toàn Cầu  (VN) 
Số nhà 12 ngõ 235/15 phố Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ lưu kho; dịch vụ 

bốc xếp hàng hóa; dịch vụ đóng gói; dịch vụ hậu cần (logistics). 
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(210) 4-2018-35965 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1 
(591) Hồng, tím, trắng. 
(731) KBAI INTERNATIONAL (HONG 

KONG) CO., LIMITED  (HK) 
Room 5, Block B, 14/F., Wah Hen 
Commercial Centre, 383 Hennessy 
Road, Wanchai, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; vỏ bọc cho điện thoại thông minh; thiết bị sạc cho pin 

điện; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho 
điện thoại thông minh; tai nghe (headsets); cáp usb dành cho điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2018-35969 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Đình Thọ  (VN) 
Khu 5 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên 
Lãng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 

 
(210) 4-2018-35970 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa 
Nguyễn Hoàng   (VN) 
229 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Chăm sóc y tế cho người, bao gồm: khám, chữa bệnh, các dịch vụ phân tích y 

tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X quang siêu âm và thử máu).  
 

 
(210) 4-2018-35971 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần y khoa 
Nguyễn Hoàng    (VN) 
229 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Chăm sóc y tế cho người, bao gồm: khám, chữa bệnh, các dịch vụ phân tích y 
tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X quang siêu âm và thử máu).  

 

 
(210) 4-2018-35972 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; A24.15.11; 26.15.15; 21.1.17 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đỏ, xám đậm. 
(731) Công ty TNHH An Bình An 

Dòng  (VN) 
Số 9A/34, khu phố 5, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2018-35973 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thức ăn gia súc 

Lái Thiêu  (VN) 
Số 48B, khu phố Hòa Long, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; chiết xuất của thịt; trứng; cá, không còn sống; sữa.  

 

 
(210) 4-2018-35974 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Tú Nhung  (VN) 
34 Dương Thị Xuân Quý, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Sầu riêng đông lạnh. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ sầu riêng đông lạnh. 
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(210) 4-2018-35975 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ngôi nhà 
Nhật Bản  (VN) 
Số 39 phố Phan Phù Tiên, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Màng chống lóa dùng cho cửa sổ.  
 

Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt; vải bọc đồ đạc.  
 

Nhóm 27: Giấy dán tường; tấm phủ sàn nhựa; thảm trải sàn; thảm chống trơn. 
 

 
(210) 4-2018-35976 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Elemento 
Việt Nam  (VN) 
Đội 4, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-35977 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ASTRAZENECA AB  (SE) 

151 85 Sodertalje, Sweden  
(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 

(210) 4-2018-35978 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) POMME CO., LTD.  (JP) 

5-18, 2-chome Ueshio, Chuo-ku, Osaka, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Khung của túi xách tay; khung của ví tiền; hộp bao bì đựng hàng bằng da dùng 
trong công nghiệp; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi; túi nhỏ; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); ô; gậy chống và các bộ phận bằng kim loại của nó; ba toong và 
các bộ phận bằng kim loại của nó; tay nắm của ba toong và tay nắm của gậy chống. 
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(210) 4-2018-35979 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 3.9.18; A3.9.24 
(731) GOLD RAIN ENTERPRISES CORP.  

(TW) 
No. 101, Lane 411, Pu-Nei St., Yen-Ho 
Li, Chang Hua City, Chang Hua County, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động; máy bán hàng được tự động hóa; máy bán hàng tự 

động dùng thẻ.  
 

 
(210) 4-2018-35980 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., 

LTD.  (TW) 
No.215, Meei-Kong Road, Huang-TS'O 
Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, 
Taiwan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; săm cho xe cộ; săm xe dùng cho lốp xe cộ; van dùng cho 

lốp xe cộ; bơm dùng cho lốp xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe; 
miếng lót mặt trong lốp xe; tấm phủ ngoài đắp lốp cho lốp xe; vỏ bọc lốp xe cộ dự phòng; 
lốp xe cho xe cộ mô hình. 

 

 
(210) 4-2018-35981 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8; A26.11.9
(731) CHENG SHIN RUBBER IND. CO., 

LTD.  (TW) 
No.215, Meei-Kong Road, Huang-TS'O 
Village, Ta-Suen, Chang-Hwa Hsien, 
Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp cho bánh xe cộ; săm cho xe cộ; săm xe dùng cho lốp xe cộ; van dùng cho 

lốp xe cộ; bơm dùng cho lốp xe; miếng vá bằng cao su có chất dính để sửa chữa săm xe; 
miếng lót mặt trong lốp xe; tấm phủ ngoài đắp lốp cho lốp xe; vỏ bọc lốp xe cộ dự phòng; 
lốp xe cho xe cộ mô hình. 
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(210) 4-2018-35982 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1; 26.13.25; 26.4.7 

(591) Đỏ. 

(731) IDEMITSU ENGINEERING CO., LTD.  

(JP) 

World Business Garden Marive East 

34F, 2-6-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-

shi, Chiba 261-7134, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (công trình); tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; giám 

sát việc xây dựng công trình; vận hành và bảo dưỡng thiết bị tòa nhà.  

 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập bản vẽ xây 

dựng; trắc địa; trắc địa địa chất hoặc nghiên cứu địa chất; thiết kế máy móc, thiết bị, dụng 

cụ (bao gồm bộ phận của chúng) hoặc thiết kế hệ thống bao gồm các máy móc, thiết bị, 

dụng cụ này; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều 

hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất.  
 

 
(210) 4-2018-35983 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Dương Viết Thanh Bình  (VN) 
35/5 Cách Mạng, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, mua bán trực tuyến các sản phẩm bằng 

inox, thiết bị dùng trong nhà bếp, nhà hàng, khách sạn, nhà trẻ, trường học bằng inox, cụ 

thể là: bộ đồ ăn bằng inox như: dao, kéo, thìa (muỗng), dĩa, dụng cụ cá nhân bằng inox 

như: dao cạo, bộ dụng cụ cắt sửa móng tay, đồ để đựng đồ uống, thực phẩm bằng inox 

như: cốc, ca, đồ đựng giữ nhiệt cho đồ uống, hộp, đồ đựng giữ nhiệt dùng cho thực phẩm, 

phích, chai, lọ, dụng cụ nấu nướng bằng inox không dùng điện như: chảo rán, ấm đun 

nước, nồi áp suất, đồ dùng trong gia đình bằng inox như: chén, đĩa, đũa, mâm, thớt, cà 

men, thau, chậu, vỉ nướng, dụng cụ xay hạt tiêu, xô đựng đá, thùng rác, chậu giặt, thiết bị 

và dụng cụ y tế bằng inox, đồ nội thất bằng inox như: bàn, ghế, giường, tủ, kệ, gương soi, 

giá đỡ gương soi, thiết bị vệ sinh và các phụ kiện liên quan đến thiết bị vệ sinh bằng inox 

như: vòi nước, vòi tắm hoa sen, sàn thoát nước, bồn rửa, buồng tắm, bộ phân phối (đựng) 

xà phòng, bộ phân phối (đựng) khăn tay, vòng kẹp phân phối giấy vệ sinh, vòng treo khăn 

và thanh treo khăn, móc treo áo choàng, giá đỡ dùng cho nhà vệ sinh, thiết bị lọc nước 

dùng trong gia đình bằng inox. 
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(210) 4-2018-35984 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Tài  (VN) 
690 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán 
quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát, vớ (tất), ví. 

 
 

(210) 4-2018-35985 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 26.13.25; 26.4.9 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Tài  (VN) 
690 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 
5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ (nón); giày dép; thắt lưng (trang phục); ca vát. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán 
quần áo, mũ (nón), giày dép, thắt lưng (trang phục), ca vát, vớ (tất), ví. 

 
 

(210) 4-2018-35986 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A5.5.20; 26.4.9; 26.4.3; 26.3.2; 

25.5.2 
(591) Cam, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH SBC dược mỹ 

phẩm Pharmaci Việt Nam  (VN) 
Số 311/8, KP 5B, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho người tiêu dùng thông qua mạng 
máy tính; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ quảng cáo rao hàng trực tuyến; dịch vụ thông 
tin thương mại trực tuyến cho khách hàng; dịch vụ mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35987 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 6.7.4; 7.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH quản lý đầu tư 

phát triển đô thị Việt Nam  
(VN) 
Số 18C, đường Nguyễn Văn Tiết, khu 
phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; cho thuê nhà xưởng; 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà; xây dựng nhà xưởng; san lấp mặt bằng.  
 

Nhóm 39: Cho thuê kho hàng; cho thuê xe cộ; dịch vụ vận tải đường bộ và đường thuỷ.  
 

Nhóm 45: Tư vấn về pháp lý; tư vấn về các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản 
[dịch vụ pháp lý]. 

 

 
(210) 4-2018-35988 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Lê Văn Ngọc  (VN) 

Xóm 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa 
Đàn, tỉnh Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, kem 
dưỡng da, nước hoa, xà bông, sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2018-35989 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh dương. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35990 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13 
(591) Xanh dương. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

ấp 06, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-35991 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A5.3.13 
(591) Xanh dương. 
(731) Nguyễn Thanh Tùng  (VN) 

ấp 06, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-35992 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.4.4; A5.3.15; 5.3.20 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trương Quốc Thịnh  (VN) 
03 Trần Thánh Tông, tổ dân phố 2B, thị 
trÊn Eakar, huyện Eakar, tỉnh §¾k L¾k 

 
(511)   Nhóm 43: Quán trà sữa; quán nước. 

 

 
(210) 4-2018-35993 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Thu Thủy  (VN) 
58 Hùng Vương, thị trấn Khe Sanh, 
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-35994 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) COPPERWIRED CO., LTD.  (TH) 

159/6 Serm-Mit Tower, Unit 201-202, 
2nd floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), 
North-Klongtoey Sub-District, Wattana 
District, Bangkok 10110 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì 

và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt thiết bị viễn thông; khử nhiễu cho thiết bị điện; 
thông tin về sửa chữa; bảo dưỡng và sửa chữa két sắt. 

 

 
(210) 4-2018-35995 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) COPPERWIRED CO., LTD.  (TH) 

159/6 Serm-Mit Tower, Unit 201-202, 
2nd floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke), 
North-Klongtoey Sub-District, Wattana 
District, Bangkok 10110 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch 
vụ của người khác; giới thiệu sản phẩm tài chính trên các phương tiện truyền thông, nhằm 
mục đích bán lẻ; xúc tiến việc bán hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua chương 
trình thẻ tích điểm thưởng cho khách hàng thân thiết; đại lý nhập khẩu; cập nhật và duy trì 
dữ liệu vào cơ sở dữ liệu máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-35996 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WENZHOU RUISI HARDWARE CO., 

LTD.  (CN) 
Room 608, Building A, No. 15 Luohe 
Road, Nanjiao Street, Lucheng District, 
Wenzhou, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Cột chống bằng kim loại; cái móc [đồ ngũ kim]; thanh ray bằng kim loại; 
thanh nắm cửa bằng kim loại; chuông cửa ra vào bằng kim loại, không dùng điện; khóa 
bằng kim loại, ngoại trừ khóa điện. 
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(210) 4-2018-35997 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) WENZHOU RUISI HARDWARE CO., 

LTD.  (CN) 
Room 608, Building A, No. 15 Luohe 
Road, Nanjiao Street, Lucheng District, 
Wenzhou, Zhejiang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; thiết bị kiểm tra/giám sát, trừ loại dùng 
cho mục đích y tế; chất bán dẫn; khóa cửa vân tay sinh trắc học; khóa điện; pin điện. 

 
 

(210) 4-2018-35998 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH MTV CVSOFT  

(VN) 
106 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải về dùng để thiết kế, xây dựng, xử lý và hiển thị nội dung 
trang Web.  

 
 

(210) 4-2018-35999 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KANEKA CORPORATION   (JP) 

2-3-18, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; sợi tổng hợp cho ngành dệt (sợi dệt dạng thô); sợi tổng hợp 
dựa trên sợi acrylic cho ngành dệt. 

 

 
(210) 4-2018-36000 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 18.4.1; A18.4.2 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) DIDIM INC.  (KR) 

39-24, Nonhyeon-ro 46beon-gil, 
Namdong-gu, Incheon, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu 
Hàn Quốc; dịch vụ quán rượu nhỏ.  

 

(210) 4-2018-36004 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.1.1; 18.1.21; A23.3.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, nâu. 
(731) THE ARSENAL FOOTBALL CLUB 

PUBLIC LIMITED COMPANY  (GB) 
Highbury House, 75 Drayton Park, 
London N5 1BU, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, cụ thể là trò chơi thể thao; trò chơi, cụ thể là bàn cờ trò chơi; trò chơi, 
cụ thể là trò chơi arcade sử dụng đồng xu; trò chơi, cụ thể là trò chơi trong các bữa tiệc; 
trò chơi, cụ thể là bài lá; trò chơi, cụ thể là câu đố; đồ chơi; máy trò chơi video; thiết bị 
tập thể dục; dụng cụ thể thao, cụ thể là khung thành để chơi bóng đá; dụng cụ thể thao, cụ 
thể là khung thành cỡ nhỏ để chơi bóng đá; dụng cụ tập thể thao, cụ thể là bóng; dụng cụ 
tập thể thao, cụ thể là vật dụng bảo vệ ống chân; dụng cụ thể thao, cụ thể là găng tay thể 
thao; bóng cho trò chơi; bóng để chơi đá bóng; bóng nhỏ để chơi đá bóng; găng tay để 
chơi đá bóng; bộ quần áo bóng đá mô phỏng thu nhỏ cho búp bê; bộ quần áo bóng đá mô 
phỏng thu nhỏ cho gấu bông; bộ quần áo thu nhỏ [đồ chơi]. 

 
 

(210) 4-2018-36006 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Phương Đằng  (VN) 
Thôn Khả Lễ, phường Võ Cường, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện; công tắc điện tử có sử dụng mô-tơ dùng để tắt, mở động cơ; thiết 
bị kiểm soát mực chất lỏng tự động; thiết bị kiểm soát dòng chảy chất lỏng tự động; bộ 
cảm biến mực chất lỏng; thiết bị kiểm soát áp suất tự động; thiết bị kiểm soát mực nước 
trong bể; công tắc áp lực. 

 

 
(210) 4-2018-36007 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Cọ quét sơn; cọ lăn sơn. 
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(210) 4-2018-36009 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.2.7; 10.3.7 
(591) Đen, trắng, ghi, ghi nhạt. 
(731) WUYI TINGZHAN 

INDUSTRY&TRADE CO., LTD.   (CN) 
Niqiao Village, Tongqin Town, Wuyi 
County, Jinhua City, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; cưa xích; búa điện; lưỡi cưa tròn 

(bộ phận máy); máy gia công gỗ; máy chạm trổ; máy gia công kim loại; cờ lê điện; máy 
đánh bóng (chạy bằng điện); máy cắt; máy cắt đá.  

 

 
(210) 4-2018-36010 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 10.3.7; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, ghi, ghi nhạt. 
(731) WUYI TINGZHAN 

INDUSTRY&TRADE CO., LTD.   (CN) 
Niqiao Village, Tongqin Town, Wuyi 
County, Jinhua City, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 

người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tiếp thị; đại 
lý xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2018-36011 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Vàng nghệ, xanh cốm pha xám, trắng, 

xanh rêu. 
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Số 38, phố Chi Các, khu 1, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy ăn. 
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(210) 4-2018-36012 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.12; A26.11.8 (540) 

  

(731) 1. Bùi Thanh Huyền  (VN) 
168 phố Minh Khai, quận Hai Ba Trưng, 
thành phố Hà Nội  

2. Phạm Hồng Thái  (VN) 
204 B4 TT Yên Ngưu Văn Điển Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; dụng cụ chỉnh hình; vật 
liệu khâu vết thương; các loại dụng cụ vệ sinh bằng cao su.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; do các cá nhân hoặc cơ sở thực hiện. 

 

 
(210) 4-2018-36015 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Lý Hồng Điệp  (VN) 
Phòng 303- E5 tập thể Vĩnh Hồ, phường 
Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Túi da hoặc giả da chuyên dụng đựng máy tính xách tay, bao da hoặc giả da 
chuyên dụng đựng điện thoại, bao da hoặc giả da chuyên dụng đựng ipad, bao da hoặc giả 
da chuyên dụng đựng máy ảnh.  

 
Nhóm 12: Vỏ bọc cho vô lăng ô tô được làm bằng da hoặc giả da.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo tay (đồ trang sức), vòng đeo cổ (đồ trang sức), dây đeo của đồng hồ 
đeo tay.  

 

Nhóm 16: Bìa bọc hộ chiếu.  
 

Nhóm 18: Ví, túi, cặp, ba lô, bao bằng da hoặc giả da để đựng chai rượu, bao để móc chìa 
khóa.  

 

Nhóm 20: Ghế, ghế sô pha, tấm đệm làm bằng da, kệ để báo, kệ để rượu, móc treo áo 
không bằng kim loại.  

 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 34: Bao đựng chuyên dụng cho bật lửa (dùng cho người hút thuốc) được làm bằng 
da hoặc giả da.  
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(210) 4-2018-36016 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ đô, da cam, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển công nghệ Thái Hòa  
(VN) 
Số 14, ngách 210/3, đuờng Hoàng Văn 
Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ và phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết thay thế của chúng.  

 

 
(210) 4-2018-36017 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) RIDI CORPORATION  (KR) 

10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seeul 06151, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Sách điện tử có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần 

mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được; thiết 
bị đọc sách điện tử; vỏ bọc bảo vệ cho thiết bị đọc sách điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; 
điện thoại thông minh; máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính xách tay loại nhỏ; 
phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị 
hội nghị truyền hình; thiết bị chiếu phim tại nhà; thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình 
(phần cứng máy tính); màn hình hiển thị cho điện thoại thông minh; sách, video, bản nhạc 
và hình ảnh có thế tải về từ internet. 

 
Nhóm 16: Trang sách; vỏ bọc sách; vật liệu đóng sách và giấy; sách; ấn phẩm ngoại trừ 
sách và tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; catalô; sổ tay hướng 
dẫn; bìa bọc hộ chiếu; mẫu tự [kiểu chữ để in]; bao bì đựng dùng trong công nghiệp bằng 
giấy; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; giấy dính [văn phòng 
phẩm]; tài liệu về chương trình phần mềm và các chương trình xử lý dữ liệu dưới dạng in 
sẵn; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ chứa bằng các tông dùng để bao gói; vật liệu bằng 
chất dẻo dùng để bao gói; mẫu giấy [văn phòng phẩm]; vật liệu đệm/lót/độn bằng giấy 
hoặc bìa cứng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ đại lý thu 
mua hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu cho 
các xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chủ yếu cho các xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ sắp xếp bán hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể 
tải về; dịch vụ đại lý bán hàng thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đại lý thu mua hàng thiết 
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bị dọc sách điện tử; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là các thiết bị đọc sách điện tử; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ chủ yếu là các thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ sắp xếp bán hàng 
thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đại lý bán hàng máy tính bảng; dịch vụ đại lý thu mua 
hàng máy tính bảng, dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là máy tính bảng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ chủ yếu là máy tính bảng; dịch vụ sắp xếp bán hàng máy tính bảng; dịch vụ 
đại lý bán hàng vỏ bọc thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là vỏ 
bọc thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy vi tính; dịch vụ đặt 
mua xuất bản phẩm điện tử của người khác; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến 
thư đặt hàng bằng viễn thông.  

 
Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào xuất bản phẩm điện tử; truyền các xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải về; truyền dữ liệu, âm thanh, video và các tập tin đa phương tiện, bao gồm 
các tập tin có thể tải về và các tập tin được truyền qua mạng máy tính toàn cầu; truyền tải 
các dữ liệu và tài liệu điện tử; truyền tập tin số; truyền chương trình quảng cáo và các 
phương tiện truyền thông quảng cáo qua mạng lưới truyền thông kỹ thuật số; cấp quyền 
truy cập vào nội dung đa phương tiện trực tuyến; cung cấp quyền truy cập các trang web 
trên internet liên quan đến truyền thông di động cho người sử dụng; truyền hình ảnh/âm 
thanh/nghe nhìn trực tuyến; cung cấp dịch vụ truyền thông qua trang web thương mại 
điện tử trên internet và các phương tiện điện tử khác; cung cấp quyền truy cập thông tin 
và các dịch vụ cung cấp thông tin trên internet và các mạng lưới máy tính khác cho người 
sử dụng; cung cấp quyền truy cập các ứng dụng qua mạng lưới internet và di động; truyền 
dữ liệu mang hình ảnh qua internet; truyền dữ liệu đa phương tiện qua internet; chuyển 
các tài liệu trực tuyến qua mạng lưới máy tính toàn cầu; truyền dữ liệu đa phương tiện qua 
mạng lưới truyền thông; truyền tải điện tử các dữ liệu/văn bản/hình ảnh/thông tin/các tài 
liệu và âm thanh qua mạng lưới máy tính; truyền, phát và tiếp nhận âm thanh, video, hình 
ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu trong thời gian thực; cung cấp quyền truy cập vào 
dịch vụ cổng thông tin internet qua các ứng dụng điện thoại thông minh; phát sóng 
chương trình giáo dục qua internet; cung cấp quyền truy cập vào cổng internet cho các tập 
tin trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải về) qua các thiết 
bị di động; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thế tải về; dịch vụ xuất 
bản điện tử; dịch vụ xuất bản trực tuyến các sách điện tử; xuất bản sách; xuất bản phẩm 
điện tử (không tải xuống được); xuất bản phẩm sách điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); dịch vụ xuất bản sách và tạp chí; cung cấp truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa trực 
tuyến, không thể tải xuống; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; xuất 
bản sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, báo và bản tin; thông tin vui chơi và giải trí; sản xuất 
phim, video phim, trừ phim quảng cáo, chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 
quay phim và trường quay; dịch vụ đánh bạc; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trò chơi điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng lưới máy tính; cung 
cấp các dữ liệu trò chơi trực tuyến; hoạt động của công viên vui chơi theo chủ đề; lập kế 
hoạch triển khai các trò chơi.  

 
Nhóm 42: Duy trì các trang web cho việc sử dụng trong việc cung cấp và bán các xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến; số hóa sách; chuyền đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng đlện tử; cho thuê tập tin số trên internet; dịch vụ lưu trữ điện tử các tập tin 
phương tiện giải trí; phát triển phần mềm ứng dụng cho việc chuyển phát tập tin đa 
phương tiện; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; nghiên cứu phần mềm máy tính; 
phát triển phần mềm máy tính; quản lý công nghệ thông tin cho các trang web cho thương 
mại điện tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; thiết kế đồ họa có hỗ trợ từ máy tính, thiết 
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kế nhân vật; thiết kế sản phẩm; thiết kế hình ảnh động; thiết kế ấn phẩm; thiết kế nhân vật 
trực tuyến; thiết kế biểu tượng cảm xúc trực tuyến; thiết kế phim hoạt hình trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-36018 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) RIDI CORPORATION  (KR) 

10th Fl. & 11th Fl., 325, Teheran-ro, 
Gangnam-gu, Seoul 06151, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Sách điện tử có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần 
mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm ứng dụng có thể tải xuống được; thiết 
bị đọc sách điện tử; vỏ bọc bảo vệ cho thiết bị đọc sách điện tử; máy nghe nhạc cầm tay; 
điện thoại thông minh; máy tính xách tay; máy tính bảng; máy tính xách tay loại nhỏ; 
phần cứng máy tính; phần mềm máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; thiết bị 
hội nghị truyền hình; thiết bị chiếu phim tại nhà; thiết bị ngoại vi máy vi tính; màn hình 
(phần cứng máy tính); màn hình hiển thị cho điện thoại thông minh; sách, video, bản nhạc 
và hình ảnh có thế tải về từ internet.   

 

Nhóm 16: Trang sách; vỏ bọc sách; vật liệu đóng sách và giấy; sách; ấn phẩm ngoại trừ 
sách và tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí; catalô; sổ tay hướng 
dẫn; bìa bọc hộ chiếu; mẫu tự [kiểu chữ để in]; bao bì đựng dùng trong công nghiệp bằng 
giấy; chất dính [keo dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; giấy dính [văn phòng 
phẩm]; tài liệu về chương trình phần mềm và các chương trình xử lý dữ liệu dưới dạng in 
sẵn; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; đồ chứa bằng các tông dùng để bao gói; vật liệu bằng 
chất dẻo dùng đề bao gói; mẫu giấy [văn phòng phẩm]; vật liệu đệm/lót/độn bằng giấy 
hoặc bìa cứng.    

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ đại lý thu 
mua hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu cho 
các xuất bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chủ yếu cho các xuất 
bản phẩm điện tử, có thể tải về; dịch vụ sắp xếp bán hàng xuất bản phẩm điện tử, có thể 
tải về; dịch vụ đại lý bán hàng thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đại lý thu mua hàng thiết 
bị đọc sách điện tử; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là các thiết bị đọc sách điện tử; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ chủ yếu là các thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ sắp xếp bán hàng 
thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đại lý bán hàng máy tính bảng; dịch vụ đại lý thu mua 
hàng máy tính bảng, dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là máy tính bảng; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ chủ yếu là máy tính bảng; dịch vụ sắp xếp bán hàng máy tính bảng; dịch vụ 
đại lý bán hàng vỏ bọc thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ cửa hàng bán buôn chủ yếu là vỏ 
bọc thiết bị đọc sách điện tử; dịch vụ đặt hàng trực tuyến trên máy vi tính; dịch vụ đặt 
mua xuất bản phẩm điện tử của người khác; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến 
thư đặt hàng bằng viễn thông.     

 

Nhóm 38: Cấp quyền truy cập vào xuất bản phẩm điện tử; truyền các xuất bản phẩm điện 
tử có thể tải về; truyền dữ liệu, âm thanh, video và các tập tin đa phương tiện, bao gồm 
các tập tin có thể tải về và các tập tin được truyền qua mạng máy tính toàn cầu; truyền tải 
các dữ liệu và tài liệu điện tử; truyền tập tin số; truyền chương trình quảng cáo và các 
phương tiện truyền thông quảng cáo qua mạng lưới truyền thông kỹ thuật số; cấp quyền 
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truy cập vào nội dung đa phương tiện trực tuyến; cung cấp quyền truy cập các trang web 
trên internet liên quan đến truyền thông di động cho người sử dụng; truyền hình ảnh/âm 
thanh/nghe nhìn trực tuyến; cung cấp dịch vụ truyền thông qua trang web thương mại 
điện tử trên internet và các phương tiện điện tử khác; cung cấp quyền truy cập thông tin 
và các dịch vụ cung cấp thông tin trên internet và các mạng lưới máy tính khác cho người 
sử dụng; cung cấp quyền truy cập các ứng dụng qua mạng lưới internet và di động; truyền 
dữ liệu mang hình ảnh qua internet; truyền dữ liệu đa phương tiện qua internet; chuyển 
các tài liệu trực tuyến qua mạng lưới máy tính toàn cầu; truyền dữ liệu đa phương tiện qua 
mạng lưới truyền thông; truyền tải điện tử các dữ liệu/văn bản/hình ảnh/thông tin/các tài 
liệu và âm thanh qua mạng lưới máy tính; truyền, phát và tiếp nhận âm thanh, video, hình 
ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu trong thời gian thực; cung cấp quyền truy cập vào 
dịch vụ cổng thông tin internet qua các ứng dụng điện thoại thông minh; phát sóng 
chương trình giáo dục qua internet; cung cấp quyền truy cập vào cổng internet cho các tập 
tin trực tuyến. 

 

Nhóm 41: Cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không thể tải về) qua các thiết 
bị di động; cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không thế tải về; dịch vụ xuất 
bản điện tử; dịch vụ xuất bản trực tuyến các sách điện tử; xuất bản sách; xuất bản phẩm 
điện tử (không tải xuống được); xuất bản phẩm sách điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); dịch vụ xuất bản sách và tạp chí; cung cấp truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa trực 
tuyến, không thể tải xuống; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; xuất 
bản sách, ấn phẩm định kỳ, tạp chí, báo và bản tin; thông tin vui chơi và giải trí; sản xuất 
phim, video phim, trừ phim quảng cáo, chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ 
quay phim và trường quay; dịch vụ đánh bạc; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch 
vụ trò chơi điện tử; dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng lưới máy tính; cung 
cấp các dữ liệu trò chơi trực tuyến; hoạt động của công viên vui chơi theo chủ đề; lập kế 
hoạch triển khai các trò chơi.      

 

Nhóm 42: Duy trì các trang web cho việc sử dụng trong việc cung cấp và bán các xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến; số hóa sách; chuyền đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý 
sang dạng điện tử; cho thuê tập tin số trên internet; dịch vụ lưu trữ điện tử các tập tin 
phương tiện giải trí; phát triển phần mềm ứng dụng cho việc chuyển phát tập tin đa 
phương tiện; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; nghiên cứu phần mềm máy tính; 
phát triển phần mềm máy tính; quản lý công nghệ thông tin cho các trang web cho thương 
mại điện tử; nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng; thiết kế đồ họa có hỗ trợ từ máy tính, thiết 
kế nhân vật; thiết kế sản phẩm; thiết kế hình ảnh động; thiết kế ấn phẩm; thiết kế nhân vật 
trực tuyến; thiết kế biểu tượng cảm xúc trực tuyến; thiết kế phim hoạt hình trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-36019 (220) 17.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lam đậm, vàng đậm, đen. 
(731) Lê Văn Hiếu  (VN) 

152 Quan Sơn, phường An Hoạch, thành 
phố Thanh Hoá  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 28: Cờ tướng.  
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(210) 4-2018-36020 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2 

(591) Xanh dương đậm, trắng, đỏ, đỏ nâu, da 

cam. 
(731) Công ty cổ phần Sơn tổng 

hợp Hà Nội  (VN) 
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sơn các loại, chổi sơn, thuốc màu, véc ni, thuốc nhuộm, hóa 
chất dùng trong công nghiệp sản xuất sơn, thuốc cắn màu nhựa tự nhiên dạng thô; dịch vụ 

quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-36021 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) LI DEZHOU  (CN) 
No.11 Houyangding, Longmen Village, 

Nanjing Town, Puning, Guangdong, 
China 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng 

cổ; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần áo bơi; giày; mũ. 
 

 
(210) 4-2018-36023 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 4.5.2 
(591) Hồng, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Thái Giang Việt 
Nam  (VN) 
Số 11, ngõ 55, đường Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: thảm tập yoga, bóng tập yoga, gạch tập yoga.  
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(210) 4-2018-36024 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Nguyễn Ngọc Dũng   (VN) 
Số 21 tập thể Ngân Hàng, đường Giải 

Phóng, phường Trường Thi, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2018-36025 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.11.3 

(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư - thương mại - sản 
xuất và dịch vụ Hồng Thủy  
(VN) 
M2-1 khu dân cư Sáng Quang, Nguyễn 

Văn Linh, khóm 6, phường 2, thành phố 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bìa cứng bằng giấy dùng để bao gói. 

 

Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-36027 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36028 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần Dược Hậu 

Giang    (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36030 (220) 17.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH CJ Foods Việt 

Nam    (VN) 
Lô III/21 đường 19/5 A, khu công nghiệp 
Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt đóng hộp; thịt giăm bông; xúc xích; thịt muối; thịt xông khói; pa-tê; 

lạp xưởng; nem thịt; giò chả; rau quả nhồi thịt (thực phẩm chế biến được làm từ thịt và 
rau); xíu mại (thực phẩm chế biến được làm từ thịt); chạo tôm; chạo mực; trứng; thực 
phẩm chế biến được làm từ trứng; thực phẩm chế biến được làm từ thịt; thực phẩm chế 
biến được làm từ cá, tôm, mực, nghêu, sò; thực phẩm chế biến được làm từ thịt và rau củ 
quả; há cảo (thực phẩm chế biến được làm từ tôm, thịt); hoành thánh (thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt).  

 
Nhóm 30: Bánh cuộn; bánh pizza; bánh bao; bánh mặn và ngọt; cơm nấu sẵn; thực phẩm 
ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36031 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Huỳnh Tùng  (VN) 
K105/2B Huỳnh Ngọc Huệ, phường Hoà 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 

đồ uống trên cơ sở sôcôla; cà phê, trà. 
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(210) 4-2018-36032 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương đậm, vàng nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HOST  (VN) 
Số 32 Phố Bùi Ngọc Dương, phường 
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-36033 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 
Vàng  (VN) 
36/9 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li; túi xách; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Đồ đi ở chân (trang phục); quần áo (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); 
thắt lưng (trang phục); bít tất ngắn cổ; bít tất dài. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: ba lô, va li, túi xách, ví đựng tiền, ví đựng danh 
thiếp, ô (dù), đồ đi ở chân (trang phục), quần áo (trang phục), khăn quàng cổ (trang phục), 
thắt lưng (trang phục), bít tất ngắn cổ, bít tất dài, mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-36034 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, son môi, tinh dầu, xà phòng, kem tan mỡ bụng (mỹ 
phẩm). 

 

Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, son môi, tinh dầu, xà phòng, kem tan mỡ bụng 
(mỹ phẩm), thuốc, thực phẩm chức năng, trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế), đai quấn 
bụng, trà (chè), cà phê.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn.  
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(210) 4-2018-36035 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xám, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo MODERN FENG SHUI   (VN) 
74 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương) trầm; nhang (hương) thắp; trầm nụ và trầm miếng dùng để thắp.  
 

 
(210) 4-2018-36036 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; A24.15.7; 24.15.21 
(591) Đen, xanh lục. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
quốc tế AZLOVE   (VN) 
Tầng 5- Tòa nhà Diamond Flower 
Tower, Lô đất C1, Hoàng Đạo Thúy, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2018-36037 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 16.1.4 
(591) Trắng, đen, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khầu thiết bị y tế Hợp Phát  
(VN) 
Số 38, tổ 20 phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Thông tin giải trí, dịch vụ giải trí.  
 
 

(210) 4-2018-36038 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.5.1; 26.4.1; A26.4.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TOKO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 19: Gạch granite men; gạch granite; ngói lợp granite men.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối: gạch granite men, gạch granite, ngói lợp granite men.  
 

 
(210) 4-2018-36039 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH XNK Hoàng 
Quân  (VN) 
1073/28 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
07, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa bằng inox; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2018-36041 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, xanh dương, xanh dương đậm, xám.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Hoàng Quân  (VN) 
1073/28 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Bồn nước bằng inox.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định bằng inox; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2018-36044 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tân 
Thành Phát SANYU  (VN) 
103/16/23/48 ấp Chiến Lược, khu phố 
16, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; máy sưởi (chạy bằng điện); quạt điện; quạt hơi nước; 
máy lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước.  
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(210) 4-2018-36045 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Cam, trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 

động sản Cửu Long  (VN) 
Khu đô thị - Tái định cư Cửu Long, 
đường Nguyễn Văn Linh, phường Long 
Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ sàn bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đại lý bất động sản. 

 
 

(210) 4-2018-36047 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.1; 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Công Minh  (VN) 
366/625 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp [tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; gia sư.  

 
 

(210) 4-2018-36048 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.5; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Đỏ, nâu, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SX TM Mộc 
Thanh  (VN) 
127 ấp 4, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, 
tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thảo dược; mua bán dược phẩm dùng cho người; 
mua bán chiết xuất từ thực vật dùng cho ngành dược.  

 
 

(210) 4-2018-36049 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu vật liệu xây 
dựng Lê Nguyễn  (VN) 
71/60/4 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán vật liệu xây dựng không 

bằng kim loại; mua bán tấm ván sàn gỗ; mua bán lớp lót, không bằng kim loại, cho các 

công trình xây dựng, mua bán sàn lát, không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-36050 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 19.7.1; A19.13.21; A19.11.25 

(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đạt Thông  (VN) 
83B Dương Văn An, phường An Phú, 

quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cỏ để hút; mua bán tinh dầu; mua bán thuốc lá điếu; mua bán thuốc lá 

điện tử.  
 

 
(210) 4-2018-36051 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch thương 
mại Việt Nam Tôi  (VN) 
542/7 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; cho thuê xe.  
 

 
(210) 4-2018-36052 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch thương 
mại Việt Nam Tôi   (VN) 
542/7 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ sắp xếp việc vận chuyển cho các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du 

lịch; vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; đặt chỗ cho các 

chuyến đi; cho thuê xe.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36053 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.2.7; 17.2.25 
(591) Đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại KCN Nhật Minh  
(VN) 
Tầng 3 số nhà 27 ngõ 255 phố Vọng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn phím máy vi tính; mua bán máy vi tính; mua bán loa; mua bán tai 

nghe; mua bán chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]. 
 

 
(210) 4-2018-36054 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Vàng, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LMP  (VN) 
363/44 đường ấp Chiến Lược, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo; mua bán trang phục; mua bán mỹ phẩm; mua bán túi [phong 

bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói. 
 

 
(210) 4-2018-36055 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Quốc Việt  (VN) 
556 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 
Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Dàn dựng băng hình; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ trường quay. 
 

Nhóm 45: Cho thuê quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-36056 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại SIC  (VN) 
36/70/6 đường Nguyễn Gia Trí, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 

 
(210) 4-2018-36057 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đạt Thông  (VN) 
83B Dương Văn An, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; đồ gia vị; nước mật đường; đường 

gluco cho mục đích nấu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán cỏ để hút; mua bán tinh dầu; mua bán thuốc lá điếu; mua bán thuốc lá 
điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-36058 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 7.11.10 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại SIC  (VN) 
36/70/6 đường Nguyễn Gia Trí, phường 
25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 35: Mua bán sơn. 
 

 
(210) 4-2018-36059 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Anh  (VN) 
36/10 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Mạng che mặt [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán mạng che mặt [trang phục]; mua bán mặt nạ sử dụng cho nhân viên y 
tế.  
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(210) 4-2018-36060 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 3.7.17; 26.3.23 

(591) Trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Trường  (VN) 
Số 7 phố 344, phường Đống Mác, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; son môi; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm trang điểm, chế 

phẩm tẩy trang.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ cắt tóc, uốn tóc; dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa).  
 

 
(210) 4-2018-36061 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23 

(731) Công ty TNHH công nghệ tài 
chính MT  (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 

Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 

vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2018-36062 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ tài 
chính MT  (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 

Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 

vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2018-36063 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ tài 

chính MT  (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 
Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 
vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 

 

 
(210) 4-2018-36064 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ tài 

chính MT   (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 
Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 
vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 

 

(210) 4-2018-36065 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ tài 

chính MT   (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 
Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 
vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 

 
 

(210) 4-2018-36066 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH công nghệ tài 

chính MT  (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 
Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 

vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2018-36067 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ tài 
chính MT  (VN) 
104 đường 410, khu dân cư Bắc Rạch 

Chiếc, phường Phước Long A, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; cung cấp thông tin tài chính; quản lý tài chính; dịch 

vụ tài chính; môi giới chứng khoán; đầu tư vốn. 
 

 
(210) 4-2018-36068 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.3.11; 7.1.24 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển thương mại Viễn Đông  
(VN) 
806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giấy vệ sinh, khăn giấy, băng vệ sinh, vật tư, thiết bị ngành giấy 

(máy cắt giấy, máy in), sách báo, đồ chơi, băng đĩa, văn phòng phẩm, nông sản, lâm sản, 

động vật sống; giới thiệu và xúc tiến thương mại; môi giới bán hàng; dịch vụ đấu giá; dịch 

vụ quảng cáo. 

 

Nhóm 39: Điều hành chuyến (tour) du lịch; cho thuê kho bãi; dịch vụ vận tải.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ khu vui chơi giải trí; giáo dục; dạy nghề; tư vấn giáo 

dục; tổ chức sự kiện thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn có phục vụ vụ đồ mang về; cung cấp suất 

ăn công nghiệp do nhà hàng thực hiện; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; khách sạn. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; nghề làm vườn; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 

dịch vụ xoa bóp; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ chăm sóc tóc. 
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(210) 4-2018-36069 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Sơn Việt  (VN) 
Tầng 19 khu A, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2018-36070 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Sơn Việt   (VN) 
Tầng 19 khu A, tòa nhà Indochina Park 

Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn phủ. 
 

 
(210) 4-2018-36071 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH E - Straw  (VN) 
31/10/23 đường số 44, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống. 
 

 
(210) 4-2018-36072 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.11.11; 26.1.1; A11.3.6 

(591) Xanh nhạt, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH E - Straw   (VN) 
31/10/23 đường số 44, phường 14, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: ống hút dùng để uống. 
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(210) 4-2018-36073 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 26.3.4; A5.5.20; 26.7.25 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Lê 
Đại Nam  (VN) 
10-12-14-16 Hoàng Việt, phường 04, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: yến sào và các sản phẩm từ yến sào, hàng trang trí nội ngoại thất (tủ, 

bàn, ghế); mua bán hàng gốm, sứ, thủy tinh. 
 

 
(210) 4-2018-36074 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trương Thị Phương Thảo  (VN) 
B318 chung cư Bộ Công An, 50 đường 
số 3, phường Bình An, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh nướng; bánh trứng nướng; bánh ngọt; bánh trứng; bánh quế. 
 

 
(210) 4-2018-36075 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.22; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.11 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sen vòi Phú Hào  
(VN) 
Đường Bình Than, khu Khả Lễ 1, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm bằng gốm sứ. 
 

 
(210) 4-2018-36076 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.11; A25.7.22 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sen vòi Phú Hào  
(VN) 
Đường Bình Than, khu Khả Lễ 1, 
phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, 
tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh. 
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng làm bằng gốm sứ. 
 

 
(210) 4-2018-36077 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.2.7; 3.7.17 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần INDIMAX  (VN)
Tầng 6, tòa nhà Hanoi Centerpoint, số 27 
Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ hãng 

thông tin thương mại marketing; marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cung 
cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho 
người mua và người bán hàng hóa, dịch vụ. 

 
Nhóm 42: Lưu trữ dữ liệu điện tử; cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ [PaaS]; cung cấp thông tin về 
công nghệ máy tính và lập trình thông qua một trang web; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm. 

 

 
(210) 4-2018-36079 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Seba  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Vimeco lô E9 đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; keo xịt tóc; sáp dùng cho râu, ria; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 

tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36080 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Seba  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Vimeco lô E9 đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; keo xịt tóc; sáp dùng cho râu, ria; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 

tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-36081 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Seba  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Vimeco lô E9 đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; keo xịt tóc; sáp dùng cho râu, ria; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-36082 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Seba  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Vimeco lô E9 đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; keo xịt tóc; sáp dùng cho râu, ria; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-36083 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Seba  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Vimeco lô E9 đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; keo xịt tóc; sáp dùng cho râu, ria; nước xức tóc; chế phẩm tạo nếp 
tóc; sáp thơm bôi tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2018-36084 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ.
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống), nước có 
ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; 
xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2018-36087 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A3.7.24; 3.7.16; 3.7.19 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Quan  (VN) 
B2.20.6, C/c Âu Cơ Tower, 659, Âu Cơ, 
phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Các loại kính đeo mắt, kính râm, gọng kính. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, túi hành lý, túi xách, ô, dù. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: các loại kính đeo mắt, kính râm, gọng kính, đồ trang sức, dây đồng 
hồ, đồng hồ, da, giả da, túi hành lý, túi xách, ô, dù, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ 
trang trí cho tóc, tóc giả. 

 
 

(210) 4-2018-36088 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Gia Phan  (VN) 
213/32 Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại; rổ, giỏ, sọt không bằng kim loại; can đựng không 
bằng kim loại. 

 

Nhóm 21: Chậu (đồ chứa đựng). 
 

 
(210) 4-2018-36089 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; A1.1.10; A1.1.2; 24.15.1 
(591) Xanh rêu, đỏ, đen, vàng, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Gia Lộc Phát  (VN) 
Villa M5.27 dự án Sunset Sanato, tổ 3, 
đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW) 

 

(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu nhiên liệu; dầu động cơ; nhiên liệu. 
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Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho 
thuê bất động sản. 

 

 
(210) 4-2018-36090 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động vật; thức ăn tăng lực dùng 

cho súc vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà. 
 
 

(210) 4-2018-36091 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 5.3.20 
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động vật; thức ăn tăng lực dùng 
cho súc vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà. 

 
 

(210) 4-2018-36092 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.  (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động vật; thức ăn tăng lực dùng 
cho súc vật; đồ uống cho vật nuôi trong nhà. 

 
 

(210) 4-2018-36093 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Nam Hà  (VN) 
 250 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 29: Yến tinh chế; yến tươi làm sạch. 
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(210) 4-2018-36094 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Phạm Thị Thu Vân  (VN) 
17 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa), dịch vụ xoa bóp 
(massage), dịch vụ làm móng tay móng chân (làm nail). 

 

 
(210) 4-2018-36095 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục PGH  
(VN) 
K233/27 Trưng Nữ Vương, phường Hoà 
Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo kỹ năng mềm; tư vấn du học; trung tâm dạy nghề; trung tâm 
ngoại ngữ; tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục đào tạo.  

 

 
(210) 4-2018-36096 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
Ngọc Việt  (VN) 
158/68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước uống có gas; đồ 
uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 

 

 
(210) 4-2018-36097 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
Ngọc Việt  (VN) 
158/68 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không có cồn; nước uống có gas; đồ 
uống khai vị, không có cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn. 
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(210) 4-2018-36098 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) RIMAN CO., LTD.  (KR) 

4F, 62, Cheongsu-ro, Suseong-gu, Daegu 
42162, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước dưỡng da; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ 

phẩm; gói mặt nạ (dùng cho mục đích mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-36099 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Inovar  (VN) 
Số 137 Thanh Nhàn, phường Quỳnh Lôi, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn ngoài trời [vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại]. 

 

 
(210) 4-2018-36100 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm, xanh nước 

biển, đỏ, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vietpet Foods  
(VN) 
MP 403/42 đường TTH21, KP 1, phường 
Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2018-36105 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.8; 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển trí 

tuệ Tháp Tài Năng  (VN) 
Số 6, ngõ 6 Đội Nhân, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo.  
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(210) 4-2018-36106 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiên Hà Việt 
Nam  (VN) 
Số 6, ngõ 50, đường Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép an toàn; cửa thép chống cháy; cửa cuốn bằng kim loại; cửa trượt bằng 
thép; cửa trượt bằng inox; bộ đồ cửa bằng kim loại (vỏ bọc cửa, khung cửa, khuôn cửa, 
then cửa); khóa cửa các loại bằng kim loại (trừ khóa điện). 

 

Nhóm 19: Cửa kính lõi thép tăng cường; cửa gỗ thông thường; của an toàn bằng gỗ; cửa 
bằng nhựa; cửa trượt bằng kính; cửa trượt bằng nhựa; bộ đồ cửa phi kim loại (vỏ bọc cửa, 
khung cửa, khuôn cửa, then cửa). 

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt và sửa chữa các loại cửa và bộ đồ cửa.  
 

Nhóm 42: Tư vấn về mặt kỹ thuật công nghệ trong việc thiết kế các loại cửa và bộ đồ cửa. 
 
 

(210) 4-2018-36107 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thiên Hà Việt 
Nam   (VN) 
Số 6, ngõ 50, đường Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa thép an toàn; cửa thép chống cháy; cửa cuốn bằng kim loại; cửa trượt bằng 
thép; cửa trượt bằng inox; bộ đồ cửa bằng kim loại (vỏ bọc cửa, khung cửa, khuôn cửa, 
then cửa); khóa cửa các loại bằng kim loại. 

 

Nhóm 19: Cửa kính lõi thép tăng cường; cửa gỗ thông thường; cửa an toàn bằng gỗ; cửa 
bằng nhựa; cửa trượt bằng kính; cửa trượt bằng nhựa; bộ đồ cửa phi kim loại (vỏ bọc cửa, 
khung cửa, khuôn cửa, then cửa). 

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt và sửa chữa các loại cửa và bộ đồ cửa. 
 

Nhóm 42: Tư vấn về mặt kỹ thuật công nghệ trong việc thiết kế các loại cửa và bộ đồ cửa. 
 
 

(210) 4-2018-36109 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mặt 
Trời Vàng  (VN) 
Số 274 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2018-36110 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.13.25 
(731) Nguyễn Thị Thu Thảo  (VN) 

275/77 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới; dịch vụ tổ chức lễ cưới.  
 

 
(210) 4-2018-36111 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.2.9; 2.9.19; 2.9.23; 2.9.25 
(591) Vàng, xanh dương, xanh da trời, trắng, 

cam, đỏ, xanh lá cây, xám, đen. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sữa chua men 
sống; rau sấy khô.  

 

 
(210) 4-2018-36112 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Hưng Việt  (VN) 
469B Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 
(micro); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2018-36113 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.4; 1.15.15 
(591) Cam, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lưu Nga  (VN) 
Số nhà 258, xóm 15, xã Nghi Kim, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu.  
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(210) 4-2018-36114 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.21; 3.9.1; 3.9.16; 3.9.18; 5.7.3; 

5.13.4; A25.3.3; 26.7.5 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương, vàng 

nhạt, trắng, nâu vàng, đen, xanh da trời, 
xanh da trời nhạt, ghi, xám trắng, vàng, 
cam, đỏ, hồng, xám. 

(731) Hộ kinh doanh Thân Thị Vân  
(VN) 
Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-36115 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.1.5 
(591) Xanh da trời đậm, xanh dương, đỏ, trắng.
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Trúc   (VN) 
Xóm Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-36116 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.17.11; A1.1.10; 1.13.1; 

A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời nhạt, xanh da trời 

đậm, vàng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ tổng hợp Tiến Minh  
(VN) 
Đường 3/2, tổ dân phố Hưng Hòa, phường
Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, tôn, máy vi tính (máy tính để bàn và máy latop), máy in.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công trình đường sắt, đường bộ.  
 

 
(210) 4-2018-36117 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Tô Đức Nhuần  (VN) 
182 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh (không dùng cho ngành y và thú y).  
 

 
(210) 4-2018-36118 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Quang Vinh  (VN) 
189b Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư 
Chinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học (không dùng cho ngành y và thú y).  
 

 
(210) 4-2018-36119 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Trần Như Quang Hoạt  (VN) 
C04, lô C, chung cư Tân Hưng, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36120 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.7.6; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Đào Thị Gấm  (VN) 
Số 30, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi đã được bảo quản; đông trùng hạ thảo đã qua chế biến; nấm linh 
chi chưa qua chế biến; đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến; cao sâm dùng cho mục đích 
y tế.  

 

Nhóm 29: Sâm đã qua chế biến được sử dụng như rau; nhân sâm đông lạnh được sử dụng 
như rau.  
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Nhóm 30: Bánh; kẹo; trà sâm.  
 

Nhóm 31: Sâm tươi chưa qua chế biến được sử dụng như rau.  
 

Nhóm 32: Bột nhân sâm dùng làm đồ uống (không chứa cồn); chất chiết ra từ nhân sâm 
để làm đồ uống (không chứa cồn); đồ uống từ nước ép cây nhân sâm (không chứa cồn). 

 
Nhóm 35: Mua bán: nấm linh chi đã được bảo quản, đông trùng hạ thảo đã qua chế biến, 
nấm linh chi chưa qua chế biến, đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến, cao sâm dùng cho 
mục đích y tế, nấm linh chi đã được bảo quản, đông trùng hạ thảo đã qua chế biến, nấm 
linh chi chưa qua chế biến, đông trùng hạ thảo chưa qua chế biến, cao sâm dùng cho mục 
đích y tế, bánh, kẹo, sâm tươi chưa qua chế biến được sử dụng như rau, sâm tươi chưa qua 
chế biến được sử dụng như rau.   

 

 
(210) 4-2018-36121 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-36122 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2018-36123 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2018-36124 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-36125 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36126 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xuất nhập khẩu HC  
(VN) 
Số 522, Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36127 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1 
(591) Cam, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao CP  
(VN) 
766A/45 Lạc Long Quân, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Balo; vali, túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi mua hàng.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao; trang phục; quần áo thể thao; đồ đội đầu; tất; quần áo bơi.  
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(210) 4-2018-36128 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao CP  (VN)
766A/45 Lạc Long Quân, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Balo; vali, túi xách tay; ví đựng tiền; cặp học sinh; túi mua hàng.  
 

Nhóm 25: Giày thể thao; trang phục; quần áo thể thao; đồ đội đầu; tất; quần áo bơi.  
 
 

(210) 4-2018-36129 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất y học 

cổ truyền đông dược Thế Gia  
(VN) 
Thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh, huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng 
trong quá trình sản xuất hay cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2018-36130 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
mắm Bà Hai Diễm  (VN) 
ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tôm; mắm tôm chà; mắm ruốc.  
 
 

(210) 4-2018-36131 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Trắng, đỏ, ghi, cam. 
(731) Vũ Thế Việt  (VN) 

Số 9/2 phố Nhân Hòa, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Đồ sứ dùng trong gia đình; đồ gốm dùng trong gia dụng; hàng thủ công mỹ 
nghệ dùng cho mục đích trang trí làm bằng gốm, bằng sứ.  

 
Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ, mây, tre, lá, đồ gia dụng bằng 
gốm, sứ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, 
nước lọc, nước ép trái cây), sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, đồ gia vị, trái 
cây, rau củ quả tươi, hoa tươi, hàng nông lâm sản, lương thực - thực phẩm, thịt, cá, thủy 
hải sản, gia cầm (còn sống và không còn sống), thực phẩm đã chế biến; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-36132 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Vũ Thế Việt   (VN) 

Số 9/2 phố Nhân Hòa, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ, mây, tre, lá, đồ gia dụng bằng 

gốm, sứ, mỹ phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, nước lọc, nước ép trái 
cây), sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, đồ gia vị, trái cây, rau củ quả tươi, hoa 
tươi, hàng nông lâm sản, lương thực-thực phẩm, thịt, cá, thủy hải sản, gia cầm (còn sống 
và không còn sống), thực phẩm đã chế biến; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ lễ tân cho dịch vụ cung cấp chỗ 
ở tạm thời [quản lý khách đến và đi]; cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; 
đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  

 

 
(210) 4-2018-36133 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Vũ Thế Việt  (VN) 

Số 9/2 phố Nhân Hòa, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; váy; thắt lưng [trang phục]; mũ.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng gốm, sứ, mây, tre, lá, đồ gia dụng bằng 
gốm, sứ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước ngọt, nước khoáng, 
nước lọc, nước ép trái cây), sữa, cà phê, chè, ca cao, đường, bột ngũ cốc, đồ gia vị, trái 
cây, rau củ quả tươi, hoa tươi, hàng nông lâm sản, lương thực - thực phẩm, thịt, cá, thủy 
hải sản, gia cầm (còn sống và không còn sống), thực phẩm đã chế biến; dịch vụ đại lý 
xuất nhập khẩu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36134 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

12 Floor Building A4, Nat Animation 

BasE, No. 800, Wangjiang Road, Hefei, 

Anhui, China 230088 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; chip 

[mạch tích hợp]; thiết bị đếm bước chân; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; thiết 

bị và dụng cụ khảo sát.  
 

 
(210) 4-2018-36135 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) ANHUI HUAMI INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

12 Floor Building A4, Nat Animation 

Base, No. 800, Wangjiang Road, HEFEI, 

Anhui, China 230088   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; đồng hồ thông minh; chip 

[mạch tích hợp]; thiết bị đếm bước chân; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; thiết 

bị và dụng cụ khảo sát.   
 

 
(210) 4-2018-36136 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.15; 26.11.3; A6.19.9; 26.1.1 

(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, 

ghi. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã thực phẩm Xanh  
(VN) 
Khu 13, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, 

tỉnh Phú Thọ  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, thịt, cá, gia 

cầm, bia, rượu, nước giải khát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36137 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn  - thiết 
kế - xây dựng Đương Đại  (VN) 
9B Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất gồm: bàn, ghế, tủ, giường, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây dựng công nghiệp; trang trí nội ngoại thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình xây 
dựng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; thiết 
kế điện nước cho công trình; thiết kế nội ngoại thất công trình.  

 

 
(210) 4-2018-36138 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Phạm Ngọc Điệp  (VN) 
30-0.10 Lô B, Dương Đức Hiền, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; đầu ghi hình camera; màn hình chuông cửa; thiết bị báo 
động; tủ điều khiển, nhà thông minh; tổng đài điện thoại. 

 

 
(210) 4-2018-36139 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ thuật công nghệ Lưu Phúc  
(VN) 
515 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy, tủ điều khiển của nhà 
thông minh; thiết bị kiểm soát ra vào; chuông cửa màn hình.  

 

 
(210) 4-2018-36140 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Phạm Trung Kiên  (VN) 
Số 8, ngõ 111/74, phố Cầu Cốc, phường 
Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn nước các loại thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 19: Bột bả các loại dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2018-36141 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5 
(591) Xanh lam, da cam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xây dựng 
Trương Nguyễn  (VN) 
Số 66 đường Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
 

 
(210) 4-2018-36143 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.4; 26.1.1; 25.5.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giải trí Johito  (VN) 
Số 4 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn đã qua chế biến; chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; trứng; sữa 
và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.  

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, sô-cô-la và trà; gạo; bột sắn và bột cọ; bột 
và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; đá lạnh ăn được; đường, 
mật ong, nước mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị); gia 
vị; kem (nước đông lạnh).  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-36144 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 3.7.16; A18.5.7; A3.7.24 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, xanh 

dương đậm, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
giải trí Johito  (VN) 
Số 4 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  
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1912 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-36146 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Phạm Thị Sửu  (VN) 
Căn hộ 1604/A2, ngõ 299 Phố Vọng, 

phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-36147 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 24.9.1 

(731) Nguyễn Thị Huệ  (VN) 
Thôn 3, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược pnẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 

nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 

chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 

cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 

giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 

con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 

liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2018-36148 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.11; 5.3.16; 1.15.15 
(591) Vàng sẫm, trắng, xanh lá cây, trắng đục. 
(731) Công ty TNHH đông nam dược 

Hoàng Gia  (VN) 
Khu Lãm Trại, phường Vân Dương, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36149 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và thiết bị y tế 
Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36150 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và thiết bị y tế 
Tiến Mạnh  (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36151 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và thiết bị y tế 
Tiến Mạnh    (VN) 
Số nhà 79, ngõ 168, đường Kim Giang, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36152 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.5.25; A24.15.7; A17.2.2; 3.7.1; 

3.7.16 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ, đỏ đun, 

xám, ghi, đỏ nhạt. 
(731) Nguyễn Văn Tiến   (VN) 

Thôn Đông Du, xã Đào Viên, huyện Quế 
Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn nước; véc-ni; chất dùng làm lớp phủ công nghiệp (tương tự như 
sơn); chế phẩm dùng làm sơn lót (chế phẩm từ sơn); chế phẩm dùng để pha loãng sơn.  

 

 
(210) 4-2018-36154 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Hoàng An 

Hải Dương   (VN) 
Số 7, ngõ 7 phố Trần Công Hiến, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ xây, lát; san lấp mặt bằng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây dựng cầu đường. 
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(210) 4-2018-36155 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần KENWIN  (VN) 

Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm; thanh nhôm định hình; thanh nhôm sơn tĩnh điện; thanh kim loại màu, 

lá nhôm; tay nắm cửa bằng kim loại; khóa cửa bằng kim loại; ray trượt bằng kim loại; bản 
lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại; con lăn bằng kim loại; ke(vít) bắt góc bằng kim 
loại dùng cho khung cửa; chốt cửa bằng kim loại; bu lông khuôn cửa bằng kim loại; cửa 
cuốn bằng kim loại; cửa bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-36156 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần KENWIN   (VN) 

Số 479 Giải Phóng, phường Phương Liệt, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cafe. 
 

 
(210) 4-2018-36157 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.9; 1.13.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển dịch vụ thương mại Lai 
Gia  (VN) 
Số nhà 365 Phạm Văn Đồng, phường 
Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tuyển dụng lao động; dịch vụ giới thiệu việc làm; tư vấn quản lý nhân 

sự. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin giáo dục; giảng dạy; sắp xếp và tổ 
chức các diễn đàn giáo dục gặp mặt trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; khóa đào tạo 
từ xa. 
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(210) 4-2018-36158 (220) 18.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1; 8.1.25 
(591) Nâu, nâu đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hồng   (VN) 
Số 175 Lê Hồng Phong, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2018-36159 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A15.9.11 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải về cho phép tải lên, tải về, tạo, gửi, chỉnh sửa, 
hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, chia sẻ, xem trực tuyến và truyền đi, lưu trữ, phân 
phối, truyền thông các phương tiện điện tử, video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, 
hoặc các thông tin qua internet; ứng dụng phần mềm có thể tải về cho phép tải lên, tải về, 
tạo, gửi, chỉnh sửa, hiển thị, trình bày, viết trang cá nhân, chia sẻ, xem trực tuyến và 
truyền đi, lưu trữ, phân phối, truyền thông các phương tiện điện tử, video, tin tức thời gian 
thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; phần mềm máy tính; video có thể 
tải xuống được; nội dung đa phương tiện có thể tải xuống được. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ khuyến mại cho người khác; dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ cố vấn marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường kinh doanh. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là, phát đi và truyền tải giọng nói, dữ liệu, hình ảnh, 
âm thanh, video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin qua internet; 
cung cấp một diễn đàn cộng đồng trực tuyến cho người dùng chia sẻ và truyền tải các 
thông tin, âm thanh, video, tin tức thời gian thực, nội dung giải trí, hoặc các thông tin, để 
hình thành các cộng đồng ảo, và để tham gia vào các mạng xã hội; cung cấp truy cập trực 
tuyến và viễn thông cho việc tương tác giữa các người dùng máy tính; dịch vụ thông tin 
liên lạc trên mạng viễn thông di động và mạng máy tính; truyền tải thông tin trực tuyến. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các chương trình nghe nhìn và nghe được 
truyền tải đi có nội dung tin tức thời gian thực và giải trí được cung cấp qua mạng 
internet; dịch vụ giải trí dưới dạng chia sẻ các bản ghi âm, hình ảnh và video trên internet; 
dịch vụ giải trí qua mạng máy tính; cung cấp video (không thể tải xuống được) thông qua 
internet; cung cấp video trực tuyến (không thể tải về). 
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Nhóm 42: Tạo lập và duy trì trang web cho người khác; tư vấn phần mềm máy tính; tư 
vấn thiết kế trang web; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; chuyển đổi tài liệu hoặc 
dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử. 

 

 
(210) 4-2018-36161 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.6; 3.7.19 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Minh 

Phương Anh  (VN) 
Số nhà 38 phố Hàm Long, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng tự thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán 
cà phê; dịch vụ quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2018-36162 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 25.5.25;  
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thực phẩm 
sạch Ba Vì   (VN) 
Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội       

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn, thịt cắt nhỏ được bảo quản trong túi nilon, giăm bông, xúc xích, giò 
chả, pate.  

 
 

(210) 4-2018-36165 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; A5.1.16; 7.1.24; 6.7.25; A6.3.14; 

6.7.11 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hitaka Việt 

Nam   (VN) 
123 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức và điều khiển hội nghị; cung cấp tiện nghi giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu 
biểu diễn.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1918 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; quán ăn tự 
phục vụ; cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng phục vụ).  

 

 
(210) 4-2018-36169 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Kim Beauty Quốc Tế   (VN) 
Số 15B, ngõ 30/25 đường Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực 
phẩm chức năng có mục đích làm đẹp.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da: tư vấn 
sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2018-36170 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Daafar  (VN) 

124/63 Phan Huy ích, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gối, đệm, chăn, khăn trải giường.  
 

 
(210) 4-2018-36171 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 5.13.1 
(591) Trắng, xanh rêu đậm. 
(731) CHINA GREEN AGRICULTURE 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., 
LTD.  (CN) 
2/F, Block127, Jindi Industrial Park, 
Jindi First Road, Futian District, 
Shenzhen, 518000, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá [không còn sống]; thịt, đóng hộp; trái cây được bảo quản; rau đã sấy 
khô; trứng; sản phẩm sữa; chất béo ăn được; quả hạch đã chế biến; đậu phụ. 
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Nhóm 30: Cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà; mật ong; bánh quy; bánh nướng thịt; chế 
phẩm ngũ cốc; mì sợi; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; đồ gia vị. 

 
Nhóm 31: Hạt [ngũ cốc]; hoa tự nhiên; động vật sống; quả tươi; rau tươi; hạt giống ngũ 
cốc, chưa xử lý; mạch nha dùng cho ngành bia và rượu; gia cầm sống; nho tươi; các loại 
quả mọng, tươi. 

 

 
(210) 4-2018-36172 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.23; A26.11.9; 26.3.4; 26.3.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH SC Việt Nam  
(VN) 
Số 26B hẻm 155/74/20 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện, phần mềm điều khiển hệ thống điện.  
 

Nhóm 11: Điều hòa không khí, thiết bị thông gió, quạt gió, lò sưởi, máy hút ẩm dùng 
điện, máy tạo ẩm chạy điện.  

 

 
(210) 4-2018-36174 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UMA RACING SDN. BHD.  (MY) 

No. 51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; trục cam dùng cho động cơ xe cộ; 

thanh truyền cho máy móc, động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của máy, động cơ 
điện và động cơ; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển thủy 
lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ; bộ điều khiển hơi dùng cho máy, động cơ 
điện và động cơ; bộ chuyển đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong; hộp tay quay dùng 
cho máy, động cơ điện và động cơ; đầu xi lanh cho động cơ; pít tông cho xi lanh; xi lanh 
dùng cho máy móc; xi lanh dùng cho động cơ điện và động cơ; ống xả của động cơ điện 
và động cơ; đai truyền quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; quạt gió dùng cho 
động cơ điện và động cơ; vòi [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ lọc [bộ phận 
của máy móc hoặc động cơ]; bộ phận lọc để làm sạch không khí lạnh [dùng cho động cơ]; 
các linh kiện cho nồi hơi của máy; bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ điện và động cơ; 
động cơ và máy thủy lực; thiết bị đánh lửa cho động cơ đốt trong; magnêtô để đánh lửa 
cho động cơ; vòi phun cho động cơ; bộ nối ghép [bộ phận của máy móc]; cần khởi động 
mô tô; máy bơm mỡ để bôi trơn; cơ cấu tra dầu mỡ [bộ phận của máy móc]; cụm ống thải 
cho động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; pít-tông [bộ phận của máy 
hoặc động cơ]; pít-tông cho động cơ; băng dính dùng cho ròng rọc; ròng rọc [bộ phận của 
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máy móc]; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ tản nhiệt [làm mát] cho 
động cơ và máy; bạc đạn đĩa; bộ giảm thanh cho động cơ và máy; bugi đánh lửa cho động 
cơ đốt trong; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ; bộ khởi động 
cho động cơ và máy nổ; ổ bi cho trục truyền động. 

 

 
(210) 4-2018-36175 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25 
(731) MENG KAH AUTO PARTS TRADING 

SDN BHD  (MY) 
No. 51, Jalan Utama 2/7, Taman 
Perindustrian Puchong Utama, 47100 
Puchong, Selangor, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu động cơ; chế phẩm chống sôi cho chất làm 

mát động cơ; dầu phanh; chế phẩm đốt [phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ]; 
chất để sửa chữa săm xe; chất để sửa chữa lốp xe; chất làm mát động cơ/đầu máy xe cộ; 
hoá chất xịt rửa bộ tản nhiệt; chất lỏng dẫn động; dầu hộp số. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu điezel; 
dầu nhiên liệu; nhiên liệu gốc cồn; dầu gazoin; than chì dùng để bôi trơn; chất bôi trơn; 
mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; nhiên liệu dùng cho động cơ; dầu động cơ. 

 
Nhóm 06: Biểu tượng, dấu hiệu bằng kim loại cho xe cộ; then ổ khoá; khoá bằng kim loại 
cho túi xách; khoá bằng kim loại cho xe cộ; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện; khối 
tạo dốc bằng kim loại dùng với phương tiện giao thông; núm bơm mỡ vào máy; khoá 
móc; khoá lò xo. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn]; đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn 
dùng cho xe đạp; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; đèn xi nhan cho xe đạp; đèn pha 
dùng cho ô tô; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; thiết bị sưởi ấm để chống đóng băng cửa kính 
của xe cộ; bóng đèn; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; thiết bị chiếu sáng 
bằng đèn đi ốt phát quang [led]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu 
sáng cho xe cộ; đèn cho ô tô; đèn cho xe cộ; đèn xe máy; chụp phản quang của đèn; đèn 
phản quang cho xe cộ; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn pha xe cộ; thiết bị điều hoà không khí 
dùng cho xe cộ; thiết bị chống loá mắt dùng cho xe cộ [phụ kiện đèn]; thiết bị thông gió 
[điều hoà không khí] dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 17: Vòi nối cho bộ tản nhiệt của xe cộ; vật liệu cao su để đắp lốp xe; tấm đệm 
giảm xóc bằng cao su; cao su tổng hợp. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi đựng thú săn [vật dụng đi săn]; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; 
túi lưới dùng để đi mua sắm; túi [bao, túi nhỏ] bằng da thuộc để bao gói; túi cho người 
cắm trại; túi cho người leo núi; túi cho thể thao; túi xách tay; túi dùng ở bãi biển; hộp 
đựng mũ bằng da thuộc; bao ô; túi du lịch; tay cầm của ô; gọng dùng cho ô hoặc dù; vòng 
của ô; cán «; «. 
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Nhóm 20: Tủ có khoá; khóa [trừ khóa điện], không bằng kim loại; khóa, không bằng kim 
loại, dùng cho xe cộ; khối tạo dốc bằng chất dẻo để dùng với phương tiện vận tải. 
 

Nhóm 22: Tấm phủ xe [không phải trang bị của xe cộ]. 
 

Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; găng đánh quyền anh; găng tay đấu kiếm; găng tay 
đánh gôn; găng tay dùng cho trò chơi; mô hình thu nhỏ của xe cộ; đệm lót để bảo vệ [bộ 
phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; túi để tập đấm; xe cộ đồ chơi điều 
khiển từ xa; xe hẩy chân [đồ chơi]; xe cộ đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2018-36176 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; 5.5.19; A1.1.10; 24.17.5; A1.1.5 
(591) Xanh đậm, xanh lá, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Thành  (VN) 
Số 570/7 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36178 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ lữ hành 
và du lịch Thắng Lợi - 
Victoria Tourist  (VN) 
P603 tầng 6, số 106 Tôn Đức Thắng, 
phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch, dịch vụ gồm thông tin về hành trình và việc vận chuyển hàng hoá do 
người môi giới và các hãng du lịch thực hiện, thông tin về biểu giá, bảng giờ và phương 
thức vận chuyển. 

 

 
(210) 4-2018-36179 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.17.15; 24.17.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đàm Thị Na  
(VN) 
Khu 3 Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dân tộc. 
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(210) 4-2018-36180 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và vận tải du lịch Nam 
Cường  (VN) 
Tổ dân phố Phương Lưu 1 (tại nhà bà 
Nguyễn Thị Hường), phường Đông Hải 
1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải biển; dịch vụ hậu cần vận tải (logistics); dịch 

vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói và bốc dỡ hàng hóa; dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-36181 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Trần Văn Sơn  (VN) 

Thôn Đức Thọ 17+18, xã Dương Đức, 
huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho trẻ em; tã lót dùng cho người không tự chủ được; tã lót (bỉm) 

cho trẻ em; bỉm cho người lớn; băng vệ sinh cho phụ nữ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: tã lót dùng cho trẻ em, tã lót dùng cho người không tự chủ được, tã 
lót (bỉm) cho trẻ em, bỉm cho người lớn, băng vệ sinh cho phụ nữ.  

 

 
(210) 4-2018-36182 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Hồng đậm. 
(731) Công ty TNHH thương mại Hữu 

Nghị  (VN) 
Số 127 phố An Trạch, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất phủ bề mặt dạng sơn.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho gia đình; chế phẩm làm sạch sàn; chế phẩm để làm sạch 
nhà vệ sinh; chế phẩm làm sạch bề mặt; chế phẩm để làm sạch các bồn rửa.  
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(210) 4-2018-36189 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A25.7.5; 26.5.1; 26.5.4 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng, 

vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Nuôi và XNK 
Ong mật Gia Lai  (VN) 
Thôn 1, xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh 
Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 

(210) 4-2018-36190 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.5.1; A25.7.21; 

A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xang lá cây, xanh da trời, 

hồng. 
(731) Công ty cổ phần giải pháp 

thông minh H2T Việt Nam  (VN) 
135 TT3 khu đô thị Mỹ Đình, phố Mễ 
Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý chương trình khách hàng thân thiết, quảng cáo; tư vấn chiến 
lược truyền thông quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2018-36191 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển đậm, 

vàng, nâu, đỏ. 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; kem [sản phẩm sữa]; bơ; pho mát và chế phẩm thực phẩm có sữa là thành 
phần chủ yếu; sản phẩm sữa; sản phẩm thay thế sữa; các sản phẩm thay thế cho các sản 
phẩm sữa trên cơ sở thực vật và các loại hạt, bao gồm nhưng không giới hạn như hạt điều, 
gạo, đậu nành, hạnh nhân, dừa, hạt dẻ và quả óc chó; đồ uống trên cơ sở sữa; sữa bột; sữa 
cô đặc; sữa đặc có đường; sữa chua; sữa đậu nành (sản phẩm thay thế sữa); chế phẩm 
protein dùng làm thức ăn cho người, kem béo thực vật (bột kem không sữa); các sản phẩm 
thực phẩm và đồ uống trên cơ sở sữa tăng cường dinh dưỡng hoặc ăn kiêng bao gồm trong 
nhóm này. 
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(210) 4-2018-36192 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Daiki  (VN) 
Thôn 5, xã An Ninh, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ, ván ghép; sàn gỗ dán (plywood). 
 
 

(210) 4-2018-36193 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) TUUCI WORLDWIDE, LLC   (US) 

2900 N.W. 35 Street, Miami, Florida 
33142, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 18: ¤, cụ thể là ô ngoài trời, ô phục vụ quán cà phê và chợ, ô phục vụ giải trí và « 
che bãi biển.  

 
 

(210) 4-2018-36194 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Đen, xanh lá, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Able  
(VN) 
Lô B32, khu đô thị mới phía Tây, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Phụ gia thức ăn chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi (gia súc gia cầm, thủy sản); chế 
phẩm vỗ béo vật nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không dùng trong ngành 
y). 

 

 
(210) 4-2018-36196 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY 

(OVERSEAS) LIMITED  (CH) 
Route de France 17,Boncourt 2926, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá, dạng thô hoặc đã qua chế biến; thuốc lá tự cuốn; thuốc 
lá tẩu; các sản phẩm thuốc lá; chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); xì 
gà, xì gà loại nhỏ hở hai đầu; bật lửa dành cho thuốc lá; bật lửa dành cho xì gà; diêm; các 
vật dụng dành cho người hút thuốc; giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy, đầu 
lọc thuốc lá; thiết bị bỏ túi dùng để cuốn thuốc lá; thiết bị cầm tay dùng để tra thuốc lá 
vào ống thuốc lá cuốn sẵn từ giấy; thuốc lá điện tử; dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử; 
các sản phẩm thuốc lá để dùng bằng cách nung nóng. 

 

 
(210) 4-2018-36197 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 18.2.1; 26.4.1; 26.4.7 
(731) CHINA TOBACCO JIANGSU 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No. 406-3 Zhongshan North Road, 
Nanjing, 210011 Jiangsu, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 34: Giấy cuốn thuốc lá; bật lửa cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn cho người hút 

thuốc; thuốc lá; thuốc lá điện tử; chế phẩm dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; xì gà; 
thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điếu; 
hộp đựng thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2018-36198 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12; A26.4.6; A26.4.24 
(731) CHINA TOBACCO JIANGSU 

INDUSTRIAL CO., LTD.  (CN) 
No. 406-3 Zhongshan North Road, 
Nanjing, 210011 Jiangsu, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc điện cho thuốc lá điện tử; pin điện dùng cho thuốc lá điện tử; thiết 
bị sạc cho pin điện; pin điện; pin điện dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá; thiết bị 
sạc điện dùng cho thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá. 

 
Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng; thiết bị đốt nóng, chạy điện; thiết bị hóa hơi điện tử dùng 
cho mục đích gia dụng [không phải thuốc lá điện tử]; thiết bị hóa hơi dùng trong công 
nghiệp hoặc thương mại [không phải thuốc lá điện tử]; thiết bị đun nóng chất lỏng; thiết 
bị sinh hơi. 

 
Nhóm 34: Giấy cuốn thuốc lá; bật lửa cho người hút thuốc; diêm; gạt tàn cho người hút 
thuốc; thuốc lá; thuốc lá điện tử; chế phẩm dạng lỏng dùng cho thuốc lá điện tử; xì gà; 
thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; thuốc lá điếu; 
hộp đựng thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2018-36199 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.1.16; 5.1.1; A5.1.8 

(731) CHEN, TSUNG-LIN  (TW) 

No. 70-5, Yueh  Hu Rd., Houli Dist., 

Taichung City 421, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi đựng đa năng; túi đựng hành lý; túi đeo thắt lưng; túi đựng dụng cụ, 

không có đồ bên trong; ví. 
 

 
(210) 4-2018-36200 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.1.1; A5.1.8; A5.1.16 

(731) CHEN, TSUNG-LIN  (TW) 

No. 70-5, Yueh Hu Rd., Houli Dist., 

Taichung City 421, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; mũ; bít tất; găng tay [trang phục]; giày. 
 

 
(210) 4-2018-36201 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 26.3.4 

(731) SICHUAN QIANJI NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 2-7, Floor 25, Unit 2, Building 1, 

No. 1 Renmin South Road Four 

Segment, Wuhou District, Chengdu, 

China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 

lẻ; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; 

cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web. 

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; phục hồi 

máy móc bị hao mòn hoặc hư hỏng một phần; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy 

tính; sửa chữa máy chụp ảnh. 
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(210) 4-2018-36203 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.1; A2.5.22; A1.1.10; 1.15.1; 1.15.11; 

25.12.1 
(591) Hồng nhạt, hồng đậm, trắng, xám nhạt, 

nâu đen, trắng hồng, xanh lam, vàng, da 
cam, xanh lá cây, xanh lá mạ. 

(731) Công ty cổ phần Global Kids  
(VN) 
Số 18 ngõ 9, tổ 14, phường Phú Lương, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng di động [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]; phần mềm 

ứng dụng máy tính [ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được]. 
 

 
(210) 4-2018-36204 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) ADAMA MAKHTESHIM LTD.  (IL) 

P.O. Box 60, Beer Sheva 8410001, Israel 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm và chất diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2018-36205 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HONG KONG NETEASE 

INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
LIMITED  (HK) 
1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 
Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi thực tế; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi di 
động; phần mềm trò chơi trên internet (có thể tải xuống được); phần mềm máy tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy tính, có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí di động; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; dịch vụ cung cấp trò chơi qua mạng liên lạc di động; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); thông tin giải trí; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.  
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(210) 4-2018-36206 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LI DEZHOU  (CN) 

No.11 Houyangding, Longmen Village, 
Nanjing Town, Puning, Guangdong, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và 

dịch vụ; dịch vụ tái lập kinh doanh; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ các chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật tư y tế; dịch 
vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ khuyến mại 
[cho người khác]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác. 

 

 
(210) 4-2018-36212 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A11.3.3; A26.11.12 
(591) Nâu, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư VCN  
(VN) 
Tòa nhà VCN Đường A1, khu đô thị 
Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng; quán ăn uống; quán cà phê; quán bán đồ 

ăn nhanh (fastfood) trong siêu thị, đại siêu thị.  
 

 
(210) 4-2018-36213 (220) 18.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư VCN  
(VN) 
Tòa nhà VCN đường A1, khu đô thị 
Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 16: Sách và danh mục (catalogue) giới thiệu sản phẩm; ấn phẩm in [cho mục đích 

quảng cáo] sử dụng cho siêu thị, đại siêu thị; áp phích và tờ rơi quảng cáo, khuyến mại 
cho siêu thị, đại siêu thị.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh liên quan đến bán buôn và bán lẻ hàng hóa; dịch vụ quảng 
cáo, nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức hội chợ, triển lãm để giới thiệu 
hàng hóa nhằm mục đích bán hàng; dịch vụ trưng bày để bán sản phẩm và bán ở siêu thị, 
đại siêu thị và cửa hàng nhỏ cụ thể là bán buôn và bán lẻ: hàng lương thực thực phẩm có 
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nguồn gốc động vật, lương thực thực phẩm có nguồn gốc thực vật, các sản phẩm làm vườn 
khác có thể ăn được và đã được chế biến, bảo quản hoặc đông lạnh dùng làm đồ ăn (cụ 
thể gồm thực phẩm làm từ cá, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, nước thịt nấu đông, 
cá nhuyễn dạng sệt, thịt ướp muối, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, trái cây tươi, trái cây 
đông lạnh, thảo mộc tươi, rau củ quả tươi, rau củ quả đông lạnh), thực phẩm ăn nhanh có 
nguồn gốc từ thực vật đã chế biến, bảo quản dùng làm đồ ăn (thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở gạo, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, đồ ăn nhanh), gia vị, nông sản khô (đậu, 
bắp, tiêu, mộc nhĩ, bún, phở, mì sợi, miến, mì ống, hủ tiếu, thực phẩm chay, dầu ăn, trứng 
gia cầm, thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, mực), bánh mì, bột mì, gạo, hạt ngũ cốc, thực 
phẩm đóng hộp (cá, trái cây, thịt heo, thịt bò, thịt gia cầm, rau, cá thu sốt cà chua, cá ngừ 
ngậm dầu thực vật), mứt nhão, thức ăn thực phẩm cho trẻ em, bình sữa cho trẻ em bú, 
thực phẩm trên cơ sở yến mạch, xúc xích, thịt giăm bông, đồ uống không cồn, nước 
khoáng, nước uống tinh khiết, xi rô cô đặc, nước ép hoa quả, đá lạnh tự nhiên hoặc nhân 
tạo (có thể ăn được), kem, đồ uống có cồn, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo và kẹo, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa chua, thực phẩm và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế 
và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm, dầu dùng cho mục đích làm 
sạch (mỹ phẩm), chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng trong y 
tế, dung dịch lau sàn nhà và nhà tắm, dung dịch xử lý thông tắc (dạng túi), nước rửa kính, 
chất làm mềm vải (dùng để giặt), đồ chơi trẻ em, văn phòng phẩm (bút, vở, cặp sách, ba 
lô, keo dán, bìa sách, băng đĩa nhạc), đồ lưu niệm, quần áo thời trang, vải sợi, hàng may 
mặc, giày dép, băng vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, bột giặt, kem giặt, đồ gia dụng (ly, chén, 
bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc điện, ổ cắm điện, quạt máy, tủ lạnh, máy 
giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện 
thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh 
(tượng, lọ hoa, chén, đĩa). 

 

Nhóm 36: Quản lý và kinh doanh bất động sản (cụ thể là: đầu tư phát triển nhà, hạ tầng 
đô thị, khu dân cư, khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, 
siêu thị, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, kho ngoại quan); môi giới bất động 
sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản (cụ thể là: dịch vụ quản lý nhà ở, 
dịch vụ quản lý văn phòng cho thuê, dịch vụ quản lý trung tâm thương mại, dịch vụ quản 
lý khu công nghiệp).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển và giao hàng hóa bán ở siêu thị, đại siêu thị cho người tiêu 
dùng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng; quán ăn uống; quán cà phê; quán bán đồ 
ăn nhanh (fastfood) trong siêu thị, đại siêu thị.  

 

 
(210) 4-2018-36214 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
WONDERPHAR  (VN) 
Khu 11, xã Hoàng Hoa, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; sữa 
công thức (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2018-36215 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Uyên Phương   (VN) 
234/7 hẻm Trần Phú, phường Ngọc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ dưỡng da; bùn khoáng (tươi, khô) dùng làm 
mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, mặt 
nạ dưỡng da, bùn khoáng (tươi, khô) dùng làm mỹ phẩm.   

 

 
(210) 4-2018-36216 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Uyên Phương  (VN) 
234/7 hẻm Trần Phú, phường Ngọc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; mặt nạ dưỡng da; bùn khoáng (tươi, khô) dùng làm 
mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, kem dưỡng da, mặt 
nạ dưỡng da, bùn khoáng (tươi, khô) dùng làm mỹ phẩm.   

 

 
(210) 4-2018-36217 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây, cam, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Minh Tâm  (VN) 
Khu công nghiệp Phố Nối B, xã Liêu Xá, 
huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 16: Túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; nhãn mác 
bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 

Nhóm 40: In ốp sét; dịch vụ in; xử lý giấy.  
 

 
(210) 4-2018-36218 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất cơ khí 
và thương mại Việt An  (VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu.  
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Nhóm 35: Mua bán các thiết bị vệ sinh, phụ kiện phòng tắm, cụ thể là: lô giấy, giàn treo 
khăn, kệ bàn chải, ga thoát sàn, gương, giá inox, mắc áo, khay đựng xà phòng. 

 

 
(210) 4-2018-36219 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 18.2.1 
(591) Đen, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
EMI Nhật Bản  (VN) 
Số 56C, ngõ 99/110/67, tổ 15, đường 
Định Công Hạ, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; hoá chất dùng 

trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất 
diệt ký sinh trùng; phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây 
trồng; hoá chất để cải tạo đất.  

 

 
(210) 4-2018-36221 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, đen, xám. 
(731) Trần Văn Toàn  (VN) 

96/11A khu phố Phước Hiệp, phường 
Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý dự án. 
 

Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là quản lý bất động sản; cho thuê bất động 
sản; đánh giá bất động sản; thẩm định bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất 
động sản. 

 

 
(210) 4-2018-36223 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21; 26.3.1; 26.15.15 
(591) Nâu, đen, xám. 
(731) Trần Văn Toàn  (VN) 

96/11A khu phố Phước Hiệp, phường 
Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cầu hạ tầng khu công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng công trình dân dụng; thi công công trình dân dụng, công 
trình công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-36224 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.2; 2.7.16; 2.7.23; 5.5.16; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Nâu, vàng, hồng, trắng, hồng đậm, hồng 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
đào tạo Smei Việt Nam   (VN) 
113/8 Trần Văn Dư, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 

trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao.  
 

 
(210) 4-2018-36225 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.4.1 
(591) Xanh đen, xanh nước biển, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH may thời trang 
B.N  (VN) 
101/62/6 Lê Văn Lương, tổ 17, ấp 3, xã 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2018-36226 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A26.11.9 
(591) Vàng, đen, nâu, cam, trắng, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trường Đức Thịnh  
(VN) 
78/2A đường TA18, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì; bánh snack ăn liền; bánh kẹo; mì sợi; mì ống.  
 

Nhóm 32: Bia; nước uống không cồn; nước khoáng; nước hoa quả như: nước dứa (thơm), 
nước xoài, nước nha đam.  
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Nhóm 35: Đấu giá; cung ứng và quản lý nguồn lao động; mua bán nông, lâm sản nguyên 

liệu, đồ dùng gia đình cụ thể như phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn, 

giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ, khung ảnh, gương, đệm, nồi, niêu, xoong, chảo, ly, tách, ấm 

trà, ấm nước, bàn, ghế, tủ kính, móc treo đồ, chén, đũa, tô, đĩa, sợi cước chùi nồi, hóa chất 

trong lĩnh vực công nghiệp, hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm, hương liệu thực 

phẩm, bao bì, chai, lọ, dầu thực vật và mỡ ăn; quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Tư vấn quản trị tài chính doanh nghiệp; tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư quỹ; 

đánh giá tài chính; đại lý, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; kho bãi và lưu trữ hàng hóa; đại lý bán vé 

máy bay;  dịch vụ giao nhận hàng hóa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 

Nhóm 40: Chế biến, bảo quản thuỷ sản; dịch vụ chế biến, bảo quản rau quả; chế biến sữa 

và các sản phẩm từ sữa; xay xát bột thô; chế biến, bảo quản thịt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn chế biến sẵn.  
 

 
(210) 4-2018-36227 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; A18.4.2; 15.7.1; 26.1.1 

(591) Đen, vàng, xanh dương, xanh dương 

đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng Duyên Hải  
(VN) 
156/109 Trường Chinh, cụm công nghiệp 

Đồng Hoà, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2018-36228 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; A15.9.11 

(591) Da cam, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rich media   (VN)
Số 22/230, tổ 3, phường Mễ Trì, quận 

Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông. 
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(210) 4-2018-36229 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.1; 2.1.13; A6.19.9 

(591) Nâu, đen, trắng, xanh lá cây, xanh 

dương, nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ giải trí Hợp Thịnh 
Cường  (VN) 
B652-653 đường B15, khu dân cư 91B, 

phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Nấm mối đã qua sơ chế và bảo quản; rau củ quả đã qua sơ chế và bảo quản.  
 

 
(210) 4-2018-36230 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 26.11.3 

(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh vôi Càng Long 
(Chính hiệu)  (VN) 
52A Bến Phú Định, phường 16, quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 01: Vôi khoáng chất xử lý nước nuôi tôm, cá; phân bón cây trồng.  
 

 
(210) 4-2018-36231 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Vũ Đình Minh  (VN) 
Số 2, ngõ 773, đường Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo. 

 

Nhóm 26: Phụ liệu may mặc: khuy áo, khuy bấm, khuy móc, khóa kéo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, phụ liệu may mặc. 
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(210) 4-2018-36232 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 3.13.1; 1.15.21; 1.15.9 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, xanh lá cây, xanh 

tím than, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-36233 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; A5.5.21; 5.5.19; 3.7.17 
(591) Vàng đồng, vàng nâu đất, nâu cà phê, 

trắng, xanh tím than, xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-36235 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.15; 5.5.16; 5.5.2; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, vàng, trắng, đỏ, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2018-36236 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá, xanh nõn chuối. 

(540) 

  

(731) Vũ Hùng  (VN) 
28 Nguyễn Trường Té, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thực phẩm thực dưỡng, thực phẩm sạch, thực phẩm hữu 
cơ cụ thể là: bánh bao dưỡng sinh, bánh bí ngô, bánh mỳ lứt, bánh mỳ đen, bánh các loại 
hạt, bánh pizza, bánh hăm-bơ-gơ, bánh giò, bánh khúc, bánh kê, bánh khô, bánh rong 
biển, bánh hạt điều, bánh nướng, bánh dẻo, bánh đậu xanh, bánh yến mạch, bánh ngũ cốc, 
bánh mô chi (tươi), bánh đậu đỏ (bánh quy), bánh gạo lứt, bánh gạo lứt rong biển, bột đậu 
tương đen, bột hỗ trợ xương khớp, bộ hỗ trợ tiểu đường, bột ngũ cốc, bột các loại hạt, bột 
gạo lứt hữu cơ, bơ lạc, bơ vừng, bơ hạt điều, bơ lạc hữu cơ, bơ vừng hữu cơ, bơ hạt điều 
hữu cơ, pa-tê chay, pa-tê tem-fe, giò chay, chả chay, rong biển quấn hạt, giò phù trúc, đậu 
phụ, nát-tô (natto), tem-fe, giò dưỡng sinh, chả dưỡng sinh, chả rong biển, chả nấm, ruốc 
nấm, ruốc nấm dưỡng sinh, pho mai thuần chay, nem cuốn, nước chấm chay, nước chấm 
dưỡng sinh, tương cổ truyền, nước tương, tương ta-ma-ri, mi sô, gia vị ăn liền, gia vị, nước 
sốt tương ớt, dầu hào chay, các loại mặt hàng nông sản, sữa từ các loại hạt, canh dưỡng 
sinh, bún gạo lứt, bún gạo lứt hữu cơ, phở gạo lứt, phở gạo lứt hữu cơ, mỳ dưỡng sinh, mỳ 
kiều mạch, miến rong, tinh chất trùm ngây, tinh chất nghệ, tỏi ngâm tương, bánh gối, dầu 
lạc, dầu vừng, dầu óc chó, dầu hạt lanh, dầu gấc, tekka miso, bột hà thủ ô, vừng đồ 9 lần, 
bột sắn dây nguyên chất, trà gạo lứt, trà ban cha, trà đại mạch, trà xích tiểu đậu, trà đỗ 
đen, trà củ sen, trà ngưu báng, các loại gạo, đỗ, đậu, lạc, vừng, hoa quả sấy khô, ngưu 
báng, hạt kê. 

 
Nhóm 43: Quán ăn nhỏ, nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn, đồ uống cho nhà hàng tự 
thực hiện; quán trà.  

 

 
(210) 4-2018-36237 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lựu  (VN) 
Quầy 14 đường Thương Mại, phường 
Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh: thiết bị vật tư ngành nước, đồng hồ nước, 

ống nước, lọc nước, van nước, bơm nước; mua bán thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, 
đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.  

 

 
(210) 4-2018-36238 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A25.7.5; A26.3.7 
(591) Màu cà rốt, đỏ; xanh lam, vàng chanh, 

vàng nhạt, xanh da trời, trắng, tím, hồng, 
xanh lá cây, xanh lam, cà rốt, vàng đậm, 
xanh cỏ, vàng đậm, xanh lam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn GIZA Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Kinh Đạ, xã Cẩm Yên, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni.  
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(210) 4-2018-36239 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Hợp tác xã chăn nuôi và dịch 

vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm  
(VN) 
Số nhà 37, đường Cả Trọng, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn; giò chả; xúc xích; lạp xưởng; ruốc thịt; thịt rim mắm. 
 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các sản phẩm: thịt lợn, giò chả, xúc xích, lạp xưởng, ruốc 
thịt, thịt rim mắm. 

 

 
(210) 4-2018-36241 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.3; 4.5.13; A10.3.13; A10.3.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá mạ, 

ghi xám, trắng.  

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Chung  
(VN) 
Phòng 55 B11 khu tập thể Kim Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: [đối với bánh, kẹo, gia vị, quần áo, giày, dép, đồ đi chân, 
mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống 
có cồn, cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng 
không dùng điện, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn 
phòng phẩm]; dịch vụ siêu thị bán lẻ [đối với bánh, kẹo, gia vị, quần áo, giày, đép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ uống không có cồn và 
đồ uống có cồn, cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu 
nướng không dùng điện, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, thức ăn cho 
vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, 
văn phòng phẩm]; dịch vụ siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến [đối với bánh, kẹo, gia vị, 
quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, thực phẩm, đồ 
uống không có cồn và đồ uống có cồn, cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, 
chảo, mỹ phẩm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò chơi, đồ 
vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm]; cửa hàng bán lẻ tổng hợp: [đối với bánh, 
kẹo, gia vị, quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, đồng hồ, 
thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, cũi cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, 
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xoong, chảo, mỹ phẩm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, dụng cụ âm nhạc, đồ chơi, trò 
chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc, văn phòng phẩm]; quản lý kinh doanh siêu thị bán 
hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng 
bán lẻ tạp hóa.  

 

 
(210) 4-2018-36242 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ nông 
nghiệp Future Farms   (VN) 
175/60/11 đường 2, khu phố 1, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-36243 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ nông 
nghiệp Future Farms   (VN) 
175/60/11 đường 2, khu phố 1, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp.   

 

 
(210) 4-2018-36244 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ nông 
nghiệp Future Farms   (VN) 
175/60/11 đường 2, khu phố 1, phường 
Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón nông nghiệp.  
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(210) 4-2018-36245 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.1; 1.15.23; 26.11.3; 26.13.1; 

1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, đỏ 

đậm, vàng, vàng đậm, xanh lá cây, xanh 
lá cây đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Colourful 
Life   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú 
Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni. 
 

 
(210) 4-2018-36247 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Bùi Thị Dung  (VN) 
349 Trần Phú, xã Lộc Châu, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2018-36248 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam  (VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36249 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Viện Hóa sinh biển - Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam  (VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng có mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36250 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Ngọc Quân  (VN) 
Khu 13, xã Xuân Lũng, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 11: Bồn tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; dụng cụ nấu nướng dùng điện; phụ kiện 
bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; hệ thống và thiết bị nấu nướng. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

 
(210) 4-2018-36251 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; dịch vụ về giáo dục và đào tạo.  
 

(210) 4-2018-36252 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH y dược Phương 
Nam  (VN) 
Số nhà 161 đường Lê Lợi, phường Lê 
Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 
sản phẩm sau: kính mắt. 

 

 
(210) 4-2018-36253 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
PENCA  (VN) 
Số nhà 5D, tổ dân phố 810 - Thiết bị 2, 
xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, bình lọc nước uống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy móc 
để tinh lọc nước; máy lọc nước. 

 

Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 
mua bán các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, bình lọc nước uống, thiết bị lọc nước, thiết 
bị và máy móc để tinh lọc nước, máy lọc nước. 
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(210) 4-2018-36254 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
PENCA   (VN) 
Số nhà 5D, tổ dân phố 810 - Thiết bị 2, 
xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; 

mua bán các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, bình lọc nước uống, thiết bị lọc nước, thiết 
bị và máy móc để tinh lọc nước, máy lọc nước. 

 

 
(210) 4-2018-36255 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại tổng hợp Phú Lộc  (VN) 
Số 574, tổ 46, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể gồm: kéo xén (tông đơ) để cạo râu, 

kẹp là thẳng tóc, kẹp ép thẳng tóc, kẹp uốn tóc, dụng cụ uốn mi, kìm cắt da (biểu bì), cặp 
nhíp biểu bì, kẹp biểu bì, dao cạo râu, kéo cắt tóc, dụng cụ xuyên lỗ tai, dũa móng tay, 
dụng cụ cầm tay để uốn tóc, nhíp nhổ lông và tóc, dụng cụ cắt và sửa móng tay, dụng cụ 
cắt và sửa móng tay chạy điện, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không dùng điện, 
dụng cụ kẹp móng, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không dùng điện, dao nhíp, dao 
xếp bỏ túi. 

 

 
(210) 4-2018-36256 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.1.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại tổng hợp Phú Lộc  (VN) 
Số 574, tổ 46, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như: kéo xén (tông đơ) để cạo râu, 

kẹp là thẳng tóc, kẹp ép thẳng tóc, kẹp uốn tóc, dụng cụ uốn lông mi, kìm cắt da (biểu bì), 

cặp nhíp biểu bì, kẹp biểu bì, dao cạo râu, kéo cắt tóc dụng cụ xuyên lỗ tai, dũa móng tay, 

dụng cụ cầm tay để uốn tóc, nhíp nhổ lông và tóc, dụng cụ cắt và sửa móng tay, dụng cụ 

cắt và sửa móng tay chạy điện, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không dùng điện, 

dụng cụ kẹp móng, dụng cụ bấm móng dùng điện hoặc không dùng diện, dao nhíp, dao 

xếp bỏ túi, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc da, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm chăm sóc 

cơ thể, chế phẩm chăm sóc móng tay, dầu gội đầu, dầu xả tóc, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
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mục đích trang điểm; chất để làm sạch (không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y 

tế), chế phẩm và chất dùng để giặt, chế phẩm để xả vải (dùng để giặt), chế phẩm dùng để 

tẩy trắng, chế phẩm để làm sạch, chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm để cọ rửa và 

chế phẩm để mài, chế phẩm dùng để rửa bát đĩa, xà phòng, nước rửa tay (không chứa 

dược chất và không dùng cho mục đích y tế), khăn giấy được tẩm chế phẩm và chất dùng 

để làm sạch và đánh bóng (thuộc nhóm này), chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt), chế 

phẩm tẩy vết bẩn, chế phẩm tẩy vết màu, chế phẩm tẩy dấu vết, xà phòng làm sáng bóng 

vải, sợi, hàng dệt, chế phẩm giặt quần áo và vải, hàng dệt bằng tay, hồ bột để giặt là, các 

thiết bị xoa bóp rung cơ thể chạy điện sử dụng dưới dạng cầm tay, đệm xoa bóp lưng và 

xoa bóp cơ thể, các thiết bị xoa bóp rung trong chậu rửa chân, các chậu rửa chân có sử 

dụng phép chữa bệnh bằng nước, thiết bị và dụng cụ y tế, vật liệu khâu vết thương, dụng 

cụ chỉnh hình, cái nạng, đai đeo bụng dùng trong y tế, băng đàn hồi y tế, nẹp đầu gối y tế, 

băng chỉnh hình, băng chân dùng cho người bị giãn tĩnh mạch, đồ đi chân dùng để chỉnh 

hình, tấm đỡ dùng cho người bệnh, túi đựng đá chườm y tế, tấm lót dùng cho người bệnh 

không kiềm chế được vệ sinh cá nhân, thìa dùng để đếm thuốc, miếng bọt biển và xơ 

mướp dùng cho mục đích phẫu thuật, bao cao su, dụng cụ tránh thai không bằng thuốc, 

dụng cụ nấu nướng dùng điện, chảo áp suất dùng điện, nồi hấp (nồi áp suất dùng điện), 

ấm đun nước dùng điện, tấm sưởi ấm, thiết bị nướng, bếp nấu, nồi hấp thực phẩm dùng 

điện, chảo rán dùng điện, lò nướng, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), thiết bị sưởi ấm chạy 

điện, thiết bị nấu bếp (lò), mỏ đốt dùng khí, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, thiết bị khử 

trùng, thiết bị làm nóng nước, bình nước nóng cho nhà tắm, lò sưởi dùng diện, máy sấy 

tóc, thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải, nồi áp suất (nồi hấp) dùng điện, máy pha cà phê 

dùng điện, máy làm bánh mỳ, thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi), thiết bị điều hòa 

không khí, quạt điện dùng cho cá nhân, nồi đa năng, thiết bị khử trùng, thiết bị lọc không 

khí, thiết bị sấy, thiết bị giữ ẩm cho bộ tản nhiệt trung tâm, hệ thống và thiết bị nấu 

nướng, máy và thiết bị làm sạch không khí, thiết bị và máy móc để làm sạch nước, thiết bị 

sưởi bỏ túi, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống điều hòa không khí, dụng cụ nấu ăn 

không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, chảo để rán, vạc để nấu, xoong hầm thịt, 

vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng), chảo bằng đất nung, bát thủy tinh, bát đĩa bằng sành, bình 

đựng nước nóng không làm nóng bằng điện, nồi hấp (nồi áp suất) không dùng điện, đồ 

chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm, phích (đựng chất lỏng, ấm đun nước không dùng 

điện, cốc để uống, bình cách nhiệt, túi giữ nhiệt đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, 

thùng chứa cách nhiệt, bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa, chậu (đồ chứa đựng), đồ chứa 

đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thớt để cắt dùng cho nhà bếp, vật dụng mở nút chai 

dùng điện và không dùng điện, dụng cụ để giữ nguyên dạng cavát, dụng cụ lau chùi vận 

hành bằng tay, vật dụng giữ bàn là, bàn để là, dụng cụ mỹ phẩm, lược điện, lược thưa để 

chải tóc, chổi dụng cụ đánh kem không sử dụng điện cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà 

bếp, nồi áp suất (nồi hấp) không dùng điện, nồi nấu không dùng điện, nồi hấp thực phẩm 

không dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, lược, bàn chải đánh răng, chén, đồ 

gốm cho mục đích gia dụng, lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay, giấy dùng để uốn 

xoăn tóc, cái kẹp để uốn xoăn tóc, đăng ten- ren làm viền (đồ trang trí tóc), khóa kéo, kim 

loại quý và các hợp kim của chúng, các sản phẩm làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng 

kim loại này không được xếp ở các nhóm khác, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quí, đồng 

hồ và dụng cụ đo thời gian, quần áo, mũ, dép, khăn (trang phục), giày, thắt lưng (trang 

phục), ô tô và các phụ tùng của ô tô.  
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(210) 4-2018-36258 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITABELLA (VN)
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2018-36259 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Xanh sẫm, xanh da trời, vàng, đỏ, trắng, 

đen, xanh lá cây, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VITABELLA (VN)
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2018-36260 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.7; 24.9.1; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, trắng, bạc.

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitabella (VN)
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-36261 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A25.7.7; A26.11.8 
(591) Vàng sẫm, trắng, bạc ánh kim, đen, đỏ 

sẫm, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitabella (VN)
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-36262 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A2.3.16; 2.3.5 

(591) Trắng, hồng, vàng đồng, đen.  

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vitabella  
(VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Saigon Trade 

Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2018-36265 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.1 

(591) Hồng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Chị 
Em   (VN) 
Số 21C đường Phạm Thái Bường, phường 

4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, tất (vớ), khăn, tã.  
 

 
(210) 4-2018-36267 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; 1.15.15 

(591) Trắng, xanh lá cây, đen, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật An Bình  (VN) 
D8/37 quốc lộ 50, ấp 4, xã Qui Đức, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh      

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm vi sinh 

không dùng cho ngành y hoặc thú y; chế phẩm sinh học dùng cho việc xử lý môi trường 

nuôi trồng thủy sản, xử lý môi trường nước.  
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(210) 4-2018-36268 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.21; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh da trời. 
(731) Hộ kinh doanh Phát Tài  (VN) 

ấp Bình Minh II, xã Trần Hợi, huyện 
Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng, vỏ ghe, vỏ thuyền, vỏ tàu thủy làm bằng nhựa composite; vỏ thuyền. 
 
 

(210) 4-2018-36269 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Trịnh Phạm Hồng Nhung   (VN) 
15 quốc lộ 20, xã Lộc Châu, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang). 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức (vàng, bạc, đá quý, nữ trang).  
 

 
(210) 4-2018-36270 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Cam, trắng, vàng, nâu, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hằng Hưng  (VN) 
Số 1309 C, tổ 5, khu phố Tân Mỹ, 
phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót, sơn chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa, vôi quét tường. 
 
 

(210) 4-2018-36272 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 13.1.5; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại sơn VISIPEC  (VN) 
Số 21, ngách 72/73/30 phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-36273 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.2.7; 3.7.10 

(591) Xanh ngọc, đỏ, xanh dương, xanh dương 

đậm, nâu, trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Hồng Kiều  
(VN) 
Số 55 đường 271, phường Trang Hạ, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 35: Mua bán keo dán dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2018-36275 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) WU JIAHUI   (CN) 

No. 4 Yuexing Erfang, Xingde Road, 

Ronggui Street, Shunde District, Foshan 

City, Guangdong Province, China. 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; ví đựng tiền; túi mua hàng; túi xách tay; túi du lịch; túi cho thể thao; vali 

[hành lý]; túi; «. 
 

 
(210) 4-2018-36276 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) SHENZHEN ROYQUEEN AUDIO 

TECHNOLOGY CO.,LTD.   (CN) 

2/F, Shenhui Industrial Park, No.1010, 

Bulong Road, Longhua District 

Shenzhen City, China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Tai nghe; vỏ hộp loa; rađiô; loa; micrô; pin điện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36277 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LIAO,TAI-I  (TW) 

No.4, Lane 517, Yongji Rd, 
Neighborhood 11, Yongji Village, 
Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2018-36278 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LIAO,TAI-I   (TW) 

No.4, Lane 517, Yongji Rd, 
Neighborhood 11, Yongji Village, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; váy; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; trang phục dệt kim. 

 

 
(210) 4-2018-36279 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.3.9; 3.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Khôi Thịnh  
(VN) 
Số 266/9/20 Tôn Đản, phường 4, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (á Đông IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; sữa rửa tay; nước giặt; nước lau sàn nhà; chất tẩy rửa (trừ 
loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); chế phẩm mỹ phẩm làm 
ẩm cho da; keo lột mụn (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp. 

 

 
(210) 4-2018-36280 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống cơm 
niêu Thuận Phước  (VN) 
207 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-36282 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sunsuhan  
(VN) 
22-24 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-36283 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hoài 
Thương Organic  (VN) 
Số 330/30, khu Văn Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm bổ sung; thực 

phẩm ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh; thực 
phẩm cho em bé. 

 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột hạnh nhân; bột đậu; bột ngô; bột mì; bột yến mạch. 
 

 
(210) 4-2018-36285 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH luật Gia Khang  
(VN) 
347 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép. 
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(210) 4-2018-36286 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn Bảo Hưng   (VN) 
Phòng 107 khách sạn Vân Nam, 26 
đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hoạt động văn phòng; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán thịt, cá, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, 
thức ăn cho động vật, xúc xích, bánh kẹo, kem, ngũ cốc, bột mì, lúa mì, đồ gia dụng như 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu, quạt điện, máy 
ép hoa quả, máy xay thịt, bình đun nước, máy sấy tóc, bàn là, tủ lạnh, máy sấy, máy hút 
mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, ti vi, điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy 
tính, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, máy điều hòa 
không khí, bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, chất tẩy rửa, hóa chất dùng cho nông 
nghiệp, phân bón, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng, bàn 
chải, dao cạo, tông đơ điện, lược, gương, nước khoáng, nước giải khát, nước uống không 
có cồn, bia, rượu, thuốc lá, diêm, bật lửa, thiết bị tập thể dụng, đồ chơi, thảm, chiếu, giấy 
dán tường, phụ kiện thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức, 
đồ trang trí bằng sứ, đồ gốm cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp, bát, đĩa, đũa, thìa, 
nồi, chảo, dao, kéo, chai, lọ, cốc, chén, thùng, chậu, xô, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
dụng cụ mỹ phẩm, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ dùng để vệ sinh, dụng 
cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ phân phối bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu 
tư; tư vấn đầu tư; ủy thác đầu tư; dịch vụ môi giới tài chính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt nội ngoại thất.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; thông tin đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; câu lạc bộ 
nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café; 
dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo 
vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ tòa nhà.  
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(210) 4-2018-36287 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn Bảo Hưng   (VN) 
Phòng 107 khách sạn Vân Nam, 26 
đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hoạt động văn phòng; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán thịt, cá, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, 
thức ăn cho động vật, xúc xích, bánh kẹo, kem, ngũ cốc, bột mì, lúa mì, đồ gia dụng như 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu, quạt điện, máy 
ép hoa quả, máy xay thịt, bình đun nước, máy sấy tóc, bàn là, tủ lạnh, máy sấy, máy hút 
mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, ti vi, điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy 
tính, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, máy điều hòa 
không khí, bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, chất tẩy rửa, hóa chất dùng cho nông 
nghiệp, phân bón, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng, bàn 
chải, dao cạo, tông đơ điện, lược, gương, nước khoáng, nước giải khát, nước uống không 
có cồn, bia, rượu, thuốc lá, diêm, bật lửa, thiết bị tập thể dụng, đồ chơi, thảm, chiếu, giấy 
dán tường, phụ kiện thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức, 
đồ trang trí bằng sứ, đồ gốm cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp, bát, đĩa, đũa, thìa, 
nồi, chảo, dao, kéo, chai, lọ, cốc, chén, thùng, chậu, xô, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
dụng cụ mỹ phẩm, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ dùng để vệ sinh, dụng 
cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ phân phối bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu 
tư; tư vấn đầu tư; ủy thác đầu tư; dịch vụ môi giới tài chính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt nội ngoại thất.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; thông tin đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; câu lạc bộ 
nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café; 
dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo 
vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ tòa nhà.  
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(210) 4-2018-36288 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và tư 
vấn Bảo Hưng   (VN) 
Phòng 107 khách sạn Vân Nam, 26 
đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý hoạt động văn phòng; tư vấn quản lý nhân sự; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; marketing; dịch 
vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể là mua bán thịt, cá, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, 
gạo, cà phê, chè, ca cao, nước xốt, gia vị, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây, 
thức ăn cho động vật, xúc xích, bánh kẹo, kem, ngũ cốc, bột mì, lúa mì, đồ gia dụng như 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu, quạt điện, máy 
ép hoa quả, máy xay thịt, bình đun nước, máy sấy tóc, bàn là, tủ lạnh, máy sấy, máy hút 
mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, ti vi, điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy 
tính, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, máy điều hòa 
không khí, bàn, ghế, giường, tủ, chăn, ga, gối, đệm, khăn mặt, khăn tắm, mỹ phẩm, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm, chất tẩy rửa, hóa chất dùng cho nông 
nghiệp, phân bón, thuốc nhuộm tóc, nước hoa, xà phòng, bột giặt, kem đánh răng, bàn 
chải, dao cạo, tông đơ điện, lược, gương, nước khoáng, nước giải khát, nước uống không 
có cồn, bia, rượu, thuốc lá, diêm, bật lửa, thiết bị tập thể dụng, đồ chơi, thảm, chiếu, giấy 
dán tường, phụ kiện thời trang, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức, 
đồ trang trí bằng sứ, đồ gốm cho mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp, bát, đĩa, đũa, thìa, 
nồi, chảo, dao, kéo, chai, lọ, cốc, chén, thùng, chậu, xô, đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp, 
dụng cụ mỹ phẩm, đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ uống, dụng cụ dùng để vệ sinh, dụng 
cụ làm vườn (công cụ cầm tay thao tác thủ công).  

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; dịch vụ phân phối bất động sản; dịch vụ đại lý bất 
động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ đầu 
tư; tư vấn đầu tư; ủy thác đầu tư; dịch vụ môi giới tài chính.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; thông tin xây dựng; giám sát việc xây dựng công 
trình; dịch vụ làm kín công trình; lắp đặt nội ngoại thất.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo; thông tin đào tạo; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; câu lạc bộ 
nhằm mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giải trí 
hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café; 
dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ spa; dịch vụ thiết kế cảnh quan vườn hoa và 
công viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo 
vệ người và tài sản; dịch vụ bảo vệ tòa nhà.  
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(210) 4-2018-36289 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng.  

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại XNK 
Juheng  (VN) 
Thôn Tràng, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); mũi khoan 
(dụng cụ cầm tay); đá mài (dụng cụ cầm tay), thước góc (dụng cụ cầm tay), tua vít (không 
dùng điện).  

 

Nhóm 11: Điều hòa, tủ lạnh, vòi hoa sen, bồn rửa, lò sưởi, dụng cụ nấu nướng dùng điện.  
 

Nhóm 21: Nồi nấu không dùng điện, dụng cụ nhà bếp, chảo (không dùng điện); đồ sứ để 
chứa đựng; đồ dùng trong nhà vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2018-36290 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A3.7.24 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp ẩm 
thực 24  (VN) 
Số 55 phố Cầu Niệm, phường Nghĩa Xá, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-36291 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 26.4.3 
(591) Xanh, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Thiên Hoàng  (VN) 
350/2B Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm làm từ tinh bột, bột lúa mì: mì, nui, bún. 
 
 

(210) 4-2018-36292 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, vàng, nâu, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Thịnh 
Bình  (VN) 
Nhà không số, hẻm Trà Uôl, khóm 1, 
phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
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(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2018-36293 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.16; 26.1.2; A26.1.18; 5.3.20 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Võ Đại Vinh   (VN) 

Thôn Hoà Vang, xã Lộc Bổn, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh dầu dùng cho mục đích y tế như: tinh dầu tràm, tinh dầu sả, tinh dầu quế, 
tinh dầu bưởi, tinh dầu oải hương, tinh dầu hoa lài. 

 

 
(210) 4-2018-36294 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 5.9.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh dịch vụ Nông nghiệp 
Thạnh Lợi  (VN) 
Thôn Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện 
Quảng Diền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp: củ ném tươi. 
 

 
(210) 4-2018-36295 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH y tế Đại Việt  

(VN) 
Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36296 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH y tế Đại Việt  

(VN) 
Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36297 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH y tế Đại Việt  

(VN) 
Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

(210) 4-2018-36298 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH y tế Đại Việt  

(VN) 
Số 23, ngõ 77 phố Đặng Xuân Bảng, tổ 
38, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36299 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Lê Thị Quy   (VN) 
BT5 - Vimeco 2, đường Nguyễn Chánh, 

phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; thuốc nam; thảo dược. 
 

 
(210) 4-2018-36300 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 

Xương Trạch, phường Khương Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-36301 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 

Xương Trạch, phường Khương Đình, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36302 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36303 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2018-36304 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36305 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36306 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

dược phẩm Newfrance  (VN) 
Số 15, hẻm 1, ngách 25, ngõ 358 Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36307 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Lê Sỹ Tuấn  (VN) 

Số nhà 5A, ngách 2, ngõ 5, đường Hải 
Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, thành 
phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36308 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 

384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 

Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 

Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 

District, Samut Prakarn Province, 

Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh 

dùng trong y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho con người.  
 

 
(210) 4-2018-36309 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 6.1.2; A5.1.12; A10.3.4 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, xám, trắng. 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Phú Vĩnh Cửu  (VN) 
Số 74 đường số 20, khu phố 2, phường 

Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Các loại hải sản đông lạnh hoặc sấy khô như: tôm đông lạnh hoặc sấy khô, cá 

đông lạnh hoặc sấy khô, mực đông lạnh hoặc sấy khô, cua đông lạnh hoặc sấy khô, bạch 

tuộc đông lạnh hoặc sấy khô.  

 

Nhóm 31: Thủy sản còn sống (như tôm, cá, mực, cua, bạch tuộc).  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống, các loại thủy hải sản đã qua chế biến, 

đông lạnh và sấy khô; đại lý mua bán, xuất nhập khẩu các loại thủy hải sản tươi sống, các 

loại thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và sấy khô; quảng cáo về các loại thủy hải 

sản tươi sống, các loại thủy hải sản đã qua chế biến, đông lạnh và sấy khô.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ lưu trú, khách sạn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1959 

(210) 4-2018-36310 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 11.3.18; A8.5.2; A8.5.4 
(591) Đỏ đậm, đỏ, hồng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, xám đậm, xám, cam, 
nâu, trắng. 

(731) Công ty cổ phần 5 ELEMENTS 
HOLDINGS  (VN) 
3E/6 đường Phổ Quang, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2018-36311 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; 1.15.1; 1.15.11; A6.19.9; 

A7.1.11; A5.1.8; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng, xanh lá, vàng chanh, 

vàng, xanh lá mạ, vàng nhạt, xanh da trời 
nhạt, xanh lá mạ, vàng nhạt, xanh da trời 
nhạt, đỏ, nâu đỏ, xanh non, nâu, cam, 
lục, lam, chàm, tím, xanh lá úa, vàng 
cam, xanh rêu. 

(731) Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp xã Hương Thọ  (VN) 
Thôn 4, xã Hương Thọ, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống; thức ăn gia súc, gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quả cam tươi, cây cam giống, thức ăn gia súc.  
 
 

(210) 4-2018-36312 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.21; 8.7.5 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh da trời, xanh 

da trời đậm, xanh da trời nhạt, xanh dương
nhạt, vàng nhạt, cánh gián, xanh dương. 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Nga  (VN) 
Bãi tắm Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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1960 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm. 
 

 
(210) 4-2018-36313 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.3; A11.1.5; A11.1.6
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Nga   (VN) 
Bãi tắm Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-36314 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.21; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, cam, vàng, 

cam trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Cao Xuân Thái  

(VN) 
Bãi tắm Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-36315 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) AIPHONE KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS AIPHONE CO., 
LTD.)  (JP) 
Meiji Yasuda Seimei Nagoya Bldg., 1-1 
Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1961 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ viễn thông; hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi y tá; hệ thống 
liên lạc nội bộ báo gọi y tá được kết nối với thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị liên lạc; hệ 
thống liên lạc nội bộ; hệ thống liên lạc nội bộ sử dụng cáp hoặc mạng không dây; điện 
thoại nội bộ không dây; camera giám sát hình ảnh; thiết bị cảnh báo an ninh; thiết bị điện 
thoại khẩn cấp; phần mềm máy tính sử dụng trong liên lạc nội bộ; phần mềm máy tính sử 
dụng trong hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi y tá; phần mềm máy tính sử dụng trong 
camera giám sát hình ảnh; phần mềm máy tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị và dụng cụ y tế được kết nối với hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi y tá; thiết bị và 
dụng cụ y tế có chức năng liên lạc nội bộ; thiết bị thông gió y tế có chức năng phát hiện 
vấn đề hô hấp của bệnh nhân và có chức năng vận hành hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi y 
tá; thiết bị giám sát thông tin vật lý của thiết bị và dụng cụ y tế mà có chức năng theo dõi 
nhịp tim, huyết áp, vấn đề hô hấp và sóng não của bệnh nhân và có chức năng vận hành 
hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi y tá. 

 

 
(210) 4-2018-36316 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Đặng Tấn Công  (VN) 
232/28D Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; va li.  
 

 
(210) 4-2018-36317 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.15; 26.4.3 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt VI 
NA CO  (VN) 
335B, đường tỉnh 887, ấp 2, xã Phú 
Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2018-36318 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1; 1.15.15; 26.4.3 
(591) Xanh dương, cam, đen, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt VI 
NA CO  (VN) 
335B, đường tỉnh 887, ấp 2, xã Phú 
Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
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(210) 4-2018-36319 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.11; 26.15.15; 

26.4.3 
(591) Đen, xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi giới và đầu 
tư bất động sản Tứ Trụ  (VN) 
Số 280, đường 30 tháng 4, khu phố 3, 
phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-36320 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư giáo dục Phạm Gia  (VN) 
58 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-36321 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Thái Kim Hồng  (VN) 
M5 cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày, dép, mũ (nón). 
 

 
(210) 4-2018-36323 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.7; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH I Love Kids  (VN) 
42 đường D16, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1963 

(210) 4-2018-36324 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.7; A3.4.24; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương đậm, trắng, nâu, vàng, đỏ, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tân Gia Hoàng  (VN) 
100/5 quốc lộ 1A, KP 1, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Băng keo điện. 
 

 
(210) 4-2018-36325 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A20.1.9; A26.11.8; 14.7.1 
(591) Xanh dương đậm, xám, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ocean Paint  (VN)
Thôn Vũ Thượng, phường ái Quốc, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột bả, vữa amiang; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2018-36326 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1 
(591) Đen, đỏ, đỏ đậm, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Topica English  (VN) 
Tầng 2, số 75, phố Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình 
trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến: quản lý trường học trực tuyến; quản lý giao dịch trực 
tuyến; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại; quản lý hoạt động kinh doanh trong 
trường học. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa. 
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1964 

Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa 
đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-36327 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-36328 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2018-36329 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần khu du lịch 

Bắc Mỹ An  (VN) 
103-105 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê 
Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH VIETTHINK 
(VIETTHINK LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán ăn tự phục 

vụ; dịch vụ quán bar; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
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1965 

(210) 4-2018-36330 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PFURNI   (VN) 
602/27A Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sofa, ghế sofa, bàn sofa, tủ tivi, tủ giày, bàn phòng khách, tủ phòng 
khách, ghế ăn, bàn ăn, bộ bàn ghế, tủ phòng ăn, bàn inox, ghế inox, ghế sắt, bàn sắt mỹ 
thuật, ghế sắt mỹ thuật, bàn ghế ngoài trời, kệ bếp, giường ngủ, tủ quần áo, tủ đầu giường, 
bộ giường tủ, bàn trang điểm, tủ ngăn kéo, bàn văn phòng, ghế văn phòng, tủ hồ sơ, bàn 
họp, tủ chậu rửa, cửa, sàn thảm, sàn gỗ công nghiệp, màn cửa, sàn vinyl.  

 

 
(210) 4-2018-36331 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Xám, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH PFURNI   (VN) 
602/27A Điện Biên Phủ, phường 22, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sofa, ghế sofa, bàn sofa. 
 

 
(210) 4-2018-36332 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; 26.1.2 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Tiến  (VN) 
72 Thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2018-36336 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Nguyễn Thị Thanh Hoài  (VN) 

Số nhà 34, đường Nguyễn Chích, khối 
10, phường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng siêu thị bán các sản phẩm sau: nước giặt, bột giặt, xả vải, tẩy quần 
áo, nước lau sàn, nước rửa chén, sáp thơm, tinh dầu, nước tẩy bồn cầu, nước tẩy đa năng, 
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1966 

quần áo, khăn, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội, dầu xả, sữa tắm, xà bông, phấn rôm, nến, 
kem đánh răng, bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, mỹ phẩm, kem dưỡng da, khăn giấy, 
sữa, bao tay, ly, cốc, chén, nước mắm, muối ăn, nước tương, bánh kẹo, bột nêm, dầu ăn, 
mì gói, đồ nhựa, đồ điện tử, giày dép, đồ bếp gia đình, đồ nội thất gia đình (bàn, ghế, giá 
sách, giá treo), kem, nước khoáng, nước ngọt, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2018-36337 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Phùng Vân Anh  (VN) 

Số 15 ngách 26 ngõ Cống Trắng, phố 
Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay [đồ trang sức]; ghim cài, trâm cài [đồ trang sức]; dây chuyền [đồ 

trang sức]; hoa tai; đồ trang sức; nhẫn [đồ trang sức].  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví; vali; balo; cặp sách; ô che nắng.  
 

 
(210) 4-2018-36338 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) AOYAMA TRADING CO., LTD.   (JP) 

1-3-5, Oji-Cho, Fukuyama-shi, 
Hiroshima-Ken 721-8556 Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân; dây đeo quần; dây thắt lưng 

[trang phục]; thắt lưng [trang phục]; đồ đi chân; tất ngắn cổ; đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và dịch vụ bán buôn quần áo, đồ đi chân, túi xách và ví, đồng 
hồ, đồng hồ đeo tay và kính đeo mắt [kính mắt và kính bảo hộ]. 

 

 
(210) 4-2018-36339 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.15.15 
(591) Xanh nước biển, xanh lá mạ, ghi, trắng. 
(731) AVENTISUB LLC   (US) 

3711 Kennett Pike, Suite 200, 
Greenville, Delaware, 19807, United 
States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2018-36340 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh tím, trắng, xanh lá mạ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sản xuất 
Công nghệ Kỹ thuật Hà Nội  
(VN) 
Số 6, ngõ 60, phố Trung Kính, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dây điện, cáp điện.  
 

 
(210) 4-2018-36341 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LION CORPORATION  (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; nước rửa mắt, thuốc mỡ dùng cho mắt, nước nhỏ mắt có chứa 
muối; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch cho kính áp tròng; nước súc miệng có 
chứa thuốc; thuốc giảm sốt; thuốc giảm đau; thuốc giảm đau hạ sốt; miếng dán giảm đau 
hạ sốt; miếng chứa chất làm mát để dính lên da làm giảm sốt cho cơ thể; miếng làm mát 
để dính vào chân và bắp chân (cho mục đích y tế); chất bổ sung ăn kiêng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-36342 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAMSUNG SDS CO., LTD.  (KR) 

125, Olympic-ro 35-gil, Songpa-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy tính. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; chuyển đổi dữ liệu 
chương trình máy tính và dữ liệu máy tính [không phải chuyển đổi vật lý]; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2018-36343 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) PEAUELA INC.  (KR) 

93, Gampo-Ro, Suyeong-Gu, Busan, 
48266, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; dầu gội 

đầu, không chứa thuốc; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng, không chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-36344 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BWX BRANDS PTY LTD  (AU) 

2 Darby Way, Dandenong South, 
Victoria, 3175, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da mặt, cơ thể, da, da đầu, tóc và móng, 

cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm 
sóc da mặt, cơ thể, da, da đầu, tóc và móng, cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm hữu cơ; mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc tóc; kem dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel dưỡng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất dưỡng ẩm dùng để dưỡng da dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; xà phòng dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn dưỡng da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; kem dưỡng da không chứa thuốc; nước thơm dưỡng da không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-36345 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) BWX BRANDS PTY LTD  (AU) 

2 Darby Way, Dandenong South, 
Victoria, 3175, Australia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da mặt, cơ thể, da, da đầu, tóc và móng, 

cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm 
sóc da mặt, cơ thể, da, da đầu, tóc và móng, cụ thể là chế phẩm mỹ phẩm hữu cơ; mỹ 
phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 
chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; chế phẩm mỹ phẩm 
để chăm sóc tóc; kem dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da dùng 
cho mục đích mỹ phẩm; dầu thơm dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel dưỡng da 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất dưỡng ẩm dùng để dưỡng da dùng cho mục đích mỹ 
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1969 

phẩm; xà phòng dưỡng da dùng cho mục đích mỹ phẩm; phấn dưỡng da dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; kem dưỡng da không chứa thuốc; nước thơm dưỡng da không chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-36346 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A24.15.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ Sky 

Moving   (VN) 
Tầng trệt, toà nhà TS, số 17 đường số 2, 
cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; sơn nội ngoại 
thất; trát vữa; trát thạch cao.  

 

 
(210) 4-2018-36347 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Sông Thanh Đa  

(VN) 
Số 1057 đường Bình Quới, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-36348 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, trắng. 
(731) Công ty TNNH Sông Thanh Đa  

(VN) 
Số 1057 đường Bình Quới, phường 28, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2018-36349 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH quốc tế Zhou Zi 

Việt Nam   (VN) 
225 (lầu 4), Trần Quang Khải, phường 
Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 
 

 
(210) 4-2018-36350 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A2.3.16; 2.3.8; 5.5.19; 5.5.4; A5.5.21 
(591) Vàng, cam, nâu, đen, hồng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa; son môi.  

 

 
(210) 4-2018-36352 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Vũ Quốc Hùng   (VN) 

B2.06.07 chung cư Lê Thành, đường An 
Dương Vương, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm: tranh, ảnh, tượng phật, 

đồ thờ cúng, bàn thờ, trang thờ, bình cắm hoa, lư hương, pháp khí phật giáo (chuông, 
trống, mõ, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng), pháp phục phật giáo, trang 
phục phật tử, nhang (hương thắp), hương liệu, nến, dầu đốt đèn, vật phẩm phong thuỷ (tỳ 
hưu, cóc, rồng, phụng, tượng cá chép, tượng hình ngựa, đá), chuỗi, vòng đeo tay, trà (chè). 
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(210) 4-2018-36353 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Tổng Công ty Công nghiệp 

Dầu thực vật Việt Nam - Công 
ty Cổ phần  (VN) 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm,  phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời. 
 

 
(210) 4-2018-36356 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) NIPPON KAYAKU CO., LTD.   (JP) 

1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0005, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Bioxit; chất diệt loài gây hại; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt ký sinh 

trùng.  
 

 
(210) 4-2018-36359 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A5.3.13; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, cam, đen, 

xanh da trời, xanh dương. 
(731) Nghiêm Xuân Toàn  (VN) 

Khu 1, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại; phân hữu cơ; phân lân; phân vi sinh.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ, thuốc diệt côn trùng, 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật gây hại.  

 
Nhóm 29: Hoa quả đã qua chế biến; nước ép rau, quả [dùng để nấu ăn]; rau, củ, quả đã 
qua chế biến; hạt đã chế biến; rau củ quả sấy khô, sấy lạnh, sấy chân không, ướp muối.  

 
Nhóm 31: Hoa, rau, củ, quả tươi; ngũ cốc chưa chế biến; rau tươi; hạt (ngũ cốc).  
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(210) 4-2018-36361 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.3.1; A3.3.24; 26.4.4; A26.4.6 
(591) Đen, vàng, đỏ, xanh dương, xanh cốm, 

hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Hùng  (VN) 
ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Dép; dép đi trong nhà; dép tắm.  
 
 

(210) 4-2018-36362 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.6; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, tím, vàng, đỏ, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Hùng  (VN) 
ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Dép; dép đi trong nhà; dép tắm.  
 
 

(210) 4-2018-36363 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho môi; chế phẩm trang 
điểm dùng cho môi; chế phẩm mỹ phẩm và sản phẩm mỹ phẩm (không chứa thuốc) dùng 
để rửa, làm sạch, dưỡng ẩm, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da; chế phẩm trang điểm dùng 
để chăm sóc da; chế phẩm tẩy trang; khăn giấy được tẩm chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm 
chống nắng. 

 
 

(210) 4-2018-36364 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị 
để xử lý dữ liệu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng điện thoại thông 
minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy 
tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; 
thiết bị truyền thông mạng lưới; bộ điều biến (mô đem); pin điện; thiết bị sạc cho pin 
điện; pin điện thoại di động (pin có thể sạc lại); máy tính bảng; máy tính xách tay; máy 
tính cá nhân cỡ nhỏ (notebook); tai nghe; tai nghe thực tế ảo; thiết bị ghi dữ liệu cho ô tô; 
thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm 
thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; bàn 
phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước chân; bộ 
giám sát video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện 
thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 
kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm 
ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm 
thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật 
số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhận dạng dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị tổng đài điện thoại được 
điều khiển theo chương trình; rađiô (máy thu thanh); thiết bị phân tích không khí; màn 
hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; từ điển điện tử cầm tay; phần 
mềm máy tính để soạn và biên tập âm nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng cho 
điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 
dùng để tự chụp ảnh chuyên dùng cho điện thoại; rô bốt giám sát an ninh; màn hiển thị 
video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; rô bốt dùng trong phòng thí nghiệm; rô 
bốt dùng trong giảng dạy; dây cáp usb; dây cáp usb chuyên dùng cho điện thoại di động; 
ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện 
thoại di động; màn hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]; thiết bị liên lạc; khóa cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung 
tâm; bộ chuyển đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện tử; chuông cửa điện; rô bốt người máy có 
trí tuệ nhân tạo, dùng để đồng hành với con người; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng 
[lcd]; máy chiếu video; bộ nối điện; đầu nối cho dây điện; máy thu thanh và thu hình; 
thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chất bán dẫn; khóa điện; kính đeo mắt 3d; 
kính râm; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; trắc 
địa; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; thiết kế thiết bị viễn thông; thiết kế 
và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại; lập trình máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 
từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; 
dịch vụ nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập nhật và bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển mạng máy tính 
không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển phần 
mềm máy tính; duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; xây dựng lại hệ thống cơ sở dữ liệu cho 
người khác. 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị 
để xử lý dữ liệu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng điện thoại thông 
minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy 
tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; 
thiết bị truyền thông mạng lưới; bộ điều biến (mô đem); pin điện; thiết bị sạc cho pin 
điện; pin điện thoại di động (pin có thể sạc lại); máy tính bảng; máy tính xách tay; máy 
tính cá nhân cỡ nhỏ (notebook); tai nghe; tai nghe thực tế ảo; thiết bị ghi dữ liệu cho ô tô; 
thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm 
thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; bàn 
phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước chân; bộ 
giám sát video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện 
thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 
kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm 
ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm 
thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật 
số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhận dạng dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị tổng đài điện thoại được 
điều khiển theo chương trình; rađiô (máy thu thanh); thiết bị phân tích không khí; màn 
hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; từ điển điện tử cầm tay; phần 
mềm máy tính để soạn và biên tập âm nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng cho 
điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 
dùng để tự chụp ảnh chuyên dùng cho điện thoại; rô bốt giám sát an ninh; màn hiển thị 
video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; rô bốt dùng trong phòng thí nghiệm; rô 
bốt dùng trong giảng dạy; dây cáp usb; dây cáp usb chuyên dùng cho điện thoại di động; 
ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện 
thoại di động; màn hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]; thiết bị liên lạc; khóa cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung 
tâm; bộ chuyển đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện tử; chuông cửa điện; rô bốt người máy có 
trí tuệ nhân tạo, dùng để đồng hành với con người; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng 
[lcd]; máy chiếu video; bộ nối điện; đầu nối cho dây điện; máy thu thanh và thu hình; 
thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chất bán dẫn; khóa điện; kính đeo mắt 3d; 
kính râm; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; trắc 
địa; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; thiết kế thiết bị viễn thông; thiết kế 
và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại; lập trình máy tính; bảo 
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dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 
từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; 
dịch vụ nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập nhật và bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển mạng máy tính 
không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển phần 
mềm máy tính; duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; xây dựng lại hệ thống cơ sở dữ liệu cho 
người khác. 
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(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị 
để xử lý dữ liệu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng điện thoại thông 
minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy 
tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; 
thiết bị truyền thông mạng lưới; bộ điều biến (mô đem); pin điện; thiết bị sạc cho pin 
điện; pin điện thoại di động (pin có thể sạc lại); máy tính bảng; máy tính xách tay; máy 
tính cá nhân cỡ nhỏ (notebook); tai nghe; tai nghe thực tế ảo; thiết bị ghi dữ liệu cho ô tô; 
thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm 
thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; bàn 
phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước chân; bộ 
giám sát video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện 
thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 
kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm 
ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm 
thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật 
số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhận dạng dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị tổng đài điện thoại được 
điều khiển theo chương trình; rađiô (máy thu thanh); thiết bị phân tích không khí; màn 
hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; từ điển điện tử cầm tay; phần 
mềm máy tính để soạn và biên tập âm nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng cho 
điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 
dùng để tự chụp ảnh chuyên dùng cho điện thoại; rô bốt giám sát an ninh; màn hiển thị 
video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; rô bốt dùng trong phòng thí nghiệm; rô 
bốt dùng trong giảng dạy; dây cáp usb; dây cáp usb chuyên dùng cho điện thoại di động; 
ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện 
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thoại di động; màn hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]; thiết bị liên lạc; khóa cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung 
tâm; bộ chuyển đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện tử; chuông cửa điện; rô bốt người máy có 
trí tuệ nhân tạo, dùng để đồng hành với con người; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng 
[lcd]; máy chiếu video; bộ nối điện; đầu nối cho dây điện; máy thu thanh và thu hình; 
thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chất bán dẫn; khóa điện; kính đeo mắt 3d; 
kính râm; thiết bị đọc sách điện tử. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; trắc 
địa; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; thiết kế thiết bị viễn thông; thiết kế 
và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại; lập trình máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 
từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; 
dịch vụ nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập nhật và bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển mạng máy tính 
không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển phần 
mềm máy tính; duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; xây dựng lại hệ thống cơ sở dữ liệu cho 
người khác. 

 

 
(210) 4-2018-36367 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị 
để xử lý dữ liệu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng điện thoại thông 
minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy 
tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; 
thiết bị truyền thông mạng lưới; bộ điều biến (mô đem); pin điện; thiết bị sạc cho pin 
điện; pin điện thoại di động (pin có thể sạc lại); máy tính bảng; máy tính xách tay; máy 
tính cá nhân cỡ nhỏ (notebook); tai nghe; tai nghe thực tế ảo; thiết bị ghi dữ liệu cho ô tô; 
thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm 
thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; bàn 
phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước chân; bộ 
giám sát video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện 
thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 
kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm 
ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm 
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thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật 
số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thiết 
bị nhận dạng dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị tổng đài điện thoại được 
điều khiển theo chương trình; rađiô (máy thu thanh); thiết bị phân tích không khí; màn 
hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; nền 
tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; từ điển điện tử cầm tay; phần 
mềm máy tính để soạn và biên tập âm nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng cho 
điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 
dùng để tự chụp ảnh chuyên dùng cho điện thoại; rô bốt giám sát an ninh; màn hiển thị 
video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; rô bốt dùng trong phòng thí nghiệm; rô 
bốt dùng trong giảng dạy; dây cáp usb; dây cáp usb chuyên dùng cho điện thoại di động; 
ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện 
thoại di động; màn hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 
xúc khác [vật nối điện]; thiết bị liên lạc; khóa cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung 
tâm; bộ chuyển đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 
điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện tử; chuông cửa điện; rô bốt người máy có 
trí tuệ nhân tạo, dùng để đồng hành với con người; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng 
[lcd]; máy chiếu video; bộ nối điện; đầu nối cho dây điện; máy thu thanh và thu hình; 
thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chất bán dẫn; khóa điện; kính đeo mắt 3d; 
kính râm; thiết bị đọc sách điện tử. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; trắc 
địa; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; thiết kế thiết bị viễn thông; thiết kế 
và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại; lập trình máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 
từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; 
lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; 
dịch vụ nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập nhật và bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển mạng máy tính 
không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển phần 
mềm máy tính; duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; 
lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; xây dựng lại hệ thống cơ sở dữ liệu cho 
người khác. 

 

 
(210) 4-2018-36368 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, People's 
Republic of China 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt thông minh; đồng hồ thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị 

để xử lý dữ liệu; vòng đeo tay điện tử để theo dõi hoạt động; bao đựng điện thoại thông 

minh; màng mỏng bảo vệ chuyên dùng cho điện thoại thông minh; micrô; phần cứng máy 
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tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; bộ thu phát sóng; 

thiết bị truyền thông mạng lưới; bộ điều biến (mô đem); pin điện; thiết bị sạc cho pin 

điện; pin điện thoại di động (pin có thể sạc lại); máy tính bảng; máy tính xách tay; máy 

tính cá nhân cỡ nhỏ (notebook); tai nghe; tai nghe thực tế ảo; thiết bị ghi dữ liệu cho ô tô; 

thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; loa; máy nghe nhạc cầm tay; thiết bị truyền phát âm 

thanh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; bàn 

phím máy vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi của máy vi tính]; thiết bị đếm bước chân; bộ 

giám sát video; vòng đeo tay kết nối được [dụng cụ đo]; chương trình máy vi tính, ghi 

sẵn; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; thấu kính quang học; tổng đài điện 

thoại; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền phát [viễn thông]; thiết bị 

kiểm tra khí gaz; cân; hộp đen [thiết bị ghi dữ liệu]; thiết bị đầu cuối có màn hình cảm 

ứng tương tác; rô bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; nhẫn thông minh; giao diện âm 

thanh; bộ hiệu ứng điện và điện tử cho dụng cụ âm nhạc; trạm quan trắc thời tiết kỹ thuật 

số; chip sinh học; máy dò hồng ngoại; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; thiết 

bị nhận dạng dấu vân tay; thiết bị nhận diện khuôn mặt; thiết bị tổng đài điện thoại được 

điều khiển theo chương trình; rađiô (máy thu thanh); thiết bị phân tích không khí; màn 

hình video; mạch tích hợp; chip điện tử; thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ thuật số [pda]; nền 

tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; từ điển điện tử cầm tay; phần 

mềm máy tính để soạn và biên tập âm nhạc và âm thanh; đồ họa có thể tải về dùng cho 

điện thoại di động; máy vi tính có thể đeo; thiết bị viễn thông dưới dạng đồ trang sức; gậy 

dùng để tự chụp ảnh chuyên dùng cho điện thoại; rô bốt giám sát an ninh; màn hiển thị 

video có thể đeo; thấu kính dùng để tự chụp ảnh; rô bốt dùng trong phòng thí nghiệm; rô 

bốt dùng trong giảng dạy; dây cáp usb; dây cáp usb chuyên dùng cho điện thoại di động; 

ứng dụng có thể tải xuống được dùng cho thiết bị di động; giá đỡ chuyên dụng cho điện 

thoại di động; màn hình cảm ứng; thiết bị thu hình; phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp 

xúc khác [vật nối điện]; thiết bị liên lạc; khóa cửa kỹ thuật số; thiết bị báo động trung 

tâm; bộ chuyển đổi điện; trạm nạp điện cho xe cộ chạy điện; hệ thống điều khiển truy cập 

điện tử dùng cho cửa khóa liên động; khóa điện tử; chuông cửa điện; rô bốt người máy có 

trí tuệ nhân tạo, dùng để đồng hành với con người; máy chiếu màn hình tinh thể lỏng 

[lcd]; máy chiếu video; bộ nối điện; đầu nối cho dây điện; máy thu thanh và thu hình; 

thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; chất bán dẫn; khóa điện; kính đeo mắt 3d; 

kính râm; thiết bị đọc sách điện tử. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn công nghệ viễn thông; kiểm soát chất lượng; trắc 

địa; thiết kế phần mềm máy tính; điện toán đám mây; thiết kế thiết bị viễn thông; thiết kế 

và phát triển các sản phẩm đa phương tiện; thiết kế điện thoại; lập trình máy tính; bảo 

dưỡng phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu 

từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web; 

lưu trữ dữ liệu điện tử; sao lưu dữ liệu off-site; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần 

cứng máy tính; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [saas]; tư vấn công nghệ máy tính; 

dịch vụ nền tảng [paas]; thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu; cập nhật và bảo dưỡng phần 

mềm máy tính; thiết kế trang chủ và trang web; thiết kế và phát triển mạng máy tính 

không dây; thiết kế và phát triển phần mềm thực tế ảo; nghiên cứu và phát triển phần 

mềm máy tính; duy trì và cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; 

lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần mềm máy tính; xây dựng lại hệ thống cơ sở dữ liệu cho 

người khác. 
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(210) 4-2018-36370 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

 

(731) Tiêu Thị Xinh   (VN) 
Số 20, ngõ 607, đường Mạc Đăng Dung, 
phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, 
tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son môi; son dưỡng môi; phấn nền; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa 

rửa mặt.  
 

(210) 4-2018-36371 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.5.25; A9.7.19 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty CP thương mại và 
dịch vụ KIMPABHOUSE  (VN) 
Số nhà 45 đường Nguyễn Du, phường 
Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ khu nghỉ 
dưỡng; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-36372 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ QR Mobile  (VN) 
Số nhà 129, khu 3, phường Vân Phú, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm viễn thông bao gồm: điện thoại, máy fax, điện thoại di 

động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, sim số và sản phẩm công nghệ thông tin bao 
gồm: máy tính xách tay, loa, tai nghe, phần mềm bản quyền.  

 

 
(210) 4-2018-36373 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, đen. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tuấn Lan  (VN) 
Đội 8, thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-36374 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm FAIRY 
DE TRAN  (VN) 
2F/9 đường số 8, khu phố 4, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; chế phẩm đánh 
răng; chế phẩm tẩy rửa.  

 
 

(210) 4-2018-36375 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; A2.5.23 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang 
An, DongGuan, Guang Dong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh 
qua trang web; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp sàn 
giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ marketing; 
marketing trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người 
khác; cập nhật và duy trì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy tính; cho thuê máy bán hàng tự 
động; cho thuê kệ, giá bán hàng; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược, vệ sinh, thú y và vật tư y 
tế. 

 

 
(210) 4-2018-36376 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.21; 3.7.15; 26.1.2; A6.19.9; 25.1.9; 

5.5.19; A25.1.10 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng, 

đen. 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tân Bình  (VN) 
889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1981 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật. 
 

 
(210) 4-2018-36377 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; A2.5.23 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang 
An, DongGuan, Guang Dong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ thư viện 
cho thuê; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; phát hành 
băng video; cung cấp âm nhạc trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ [huấn luyện thể hình và sức khoẻ]; 
cho thuê đồ chơi; cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

 
(210) 4-2018-36378 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; A2.5.23 
(731) GUANGDONG OPPO MOBILE 

TELECOMMUNICATIONS CORP., 
LTD.  (CN) 
No. 18, Hai Bin Road, Wu Sha, Chang 
An, DongGuan, Guang Dong, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy nhào; máy ép trái cây dùng điện; máy rửa bát đĩa; máy xay cà phê, không 
bao gồm loại vận hành bằng tay; máy chế biến thức ăn, dùng điện; máy giặt [xưởng giặt]; 
máy nén dùng cho tủ lạnh; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; thiết bị làm sạch sử 
dụng hơi nước; máy in 3d. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết 
bị và máy làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị lọc không khí; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; hệ thống 
tưới nước tự động; phụ kiện bồn tắm; thiết bị làm sạch nước; bộ tản nhiệt, dùng điện. 

 

Nhóm 12: Phương tiện giao thông chạy điện; xe cộ điều khiển từ xa, không phải là đồ 
chơi; xe ô tô điện; xe ô tô không người lái [xe tự lái]; bơm lốp xe đạp; xe đẩy tay; lốp cho 
bánh xe cộ; túi dụng cụ để sửa chữa săm xe; thiết bị bay để quay phim; ghế bảo hiểm cho 
trẻ em trong xe cộ. 

 

Nhóm 14: Vàng; hộp đựng đồ trang sức; đồ trang sức; vòng đeo tay [đồ trang sức]; nhẫn 
[đồ trang sức]; đồng hồ đeo tay; lịch vạn niên điện tử (dụng cụ đo thời gian); dụng cụ đo 
thời gian [đồng hồ]; hộp trưng bày đồng hồ; đồng hồ chạy điện. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi; đồ chơi thông minh; xe cộ đồ chơi; đồ chơi bằng 
nhung; mô hình đồ chơi; đồ chơi; máy bay không người lái [đồ chơi]; rô-bốt đồ chơi; thiết 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1982 

bị tập luyện thể hình; máy để tập luyện thể dục; găng tay dùng cho trò chơi; ván trượt có 
bánh lăn. 

 

Nhóm 37: Thông tin về lĩnh vực sửa chữa; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo trì 
và sửa chữa phần cứng máy tính; khử nhiễu cho các thiết bị điện; sửa chữa máy chụp ảnh; 
sửa chữa đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn và đồng hồ đeo tay; lắp đặt và sửa chữa thiết 
bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
thể thao giải trí; phục chế các tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền thanh; phát chương trình truyền hình; gửi tin nhắn; 
dịch vụ điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại; thông tin liên lạc bằng điện thoại di 
động; cho thuê thiết bị thông tin liên lạc; dịch vụ hội thảo từ xa; cung cấp diễn đàn trực 
tuyến; truyền video theo yêu cầu. 

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển sản phẩm đa phương tiện; nghiên cứu sinh học; thiết kế 
điện thoại di động; thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet; sao lưu dữ liệu off-site; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; nghiên 
cứu và phát triển phần mềm máy tính; điện toán đám mây; cung cấp phần mềm như một 
dịch vụ [SaaS]; dịch vụ nền tảng [PaaS]; thiết kế đồ họa. 

 

 
(210) 4-2018-36379 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.1; A2.3.16; 2.3.22; 4.3.3 
(591) Vàng đồng, trắng, xanh rêu. 
(731) Đinh Thanh Hiền  (VN) 

453 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vật phẩm phong thủy như: tiền xu, hồ lô, vòng đeo tay, vòng 
đeo cổ, nhẫn, hoa tai, mặt dây chuyền, nữ trang, đồng hồ, đá phong thủy, tượng phật, 
nhang trầm, đồ phong thủy làm từ kim loại, gốm sứ, đá quý, đá bán quý và các loại đá 
khác, đèn điện, đèn điện phong thủy, sách phong thủy, sim điện thoại; dịch vụ xuất nhập 
khẩu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trên internet (nhằm mục đích bán 
hàng); dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông với mục đích bán 
hàng; tổ chức sự kiện cho mục đích kinh doanh và thương mại. 

 

 
(210) 4-2018-36380 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Toàn  (VN) 
Số 12, ngõ 38, đường Trần Nhật Duật, 
phường Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; thắt lưng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1983 

(210) 4-2018-36381 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-36382 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2018-36383 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 1.15.23; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH cung ứng thực 

phẩm Metro  (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa 
yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu yến (thực phẩm chức 
năng); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 
tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 
phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); nước quả nấu đông; mứt 
ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1984 

Nhóm 30: Bánh kẹo chứa yến; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; tinh bột cho thực 
phẩm; chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; nước mật đường. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế); nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống có ga (đồ uống không 
có cồn); đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi rô 
dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống. 

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 
rượu yến (thực phẩm chức năng), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ 
thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 
súp yến), nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng; sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo chứa yến, bánh 
kẹo, chè (trà), cà phê, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 
thay thế cà phê, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mật ong, 
nước mật đường, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), đồ 
uống có ga (đồ uống không có cồn), đồ uống hoa quả không chứa cồn, nước ép hoa quả 
(đồ uống không cồn), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống; quảng cáo, giới 
thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch 
cho mục đích thương mại; hoạt động văn phòng (xử lý văn bản). 

 

 
(210) 4-2018-36384 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; A5.5.20; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH cung ứng thực 

phẩm Metro  (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa 

yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu yến (thực phẩm chức 
năng); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 
tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 
phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); nước quả nấu đông; mứt 
ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1985 

Nhóm 30: Bánh kẹo chứa yến; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; tinh bột cho thực 
phẩm; chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; nước mật đường. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế); nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống có ga (đồ uống không 
có cồn); đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi rô 
dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 
rượu yến (thực phẩm chức năng), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ 
thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 
súp yến), nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng, sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo chứa yến, bánh 
kẹo, chè (trà), cà phê, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 
thay thế cà phê, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mật ong, 
nước mật đường, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), đồ 
uống có ga (đồ uống không có cồn), đồ uống hoa quả không chứa cồn, nước ép hoa quả 
(đồ uống không cồn), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống; quảng cáo, giới 
thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch 
cho mục đích thương mại; hoạt động văn phòng (xử lý văn bản). 

 

 
(210) 4-2018-36385 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 24.9.1 
(591) Vàng đồng, nâu, đen, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH cung ứng thực 

phẩm Metro  (VN) 
21 đường số 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng chứa 
yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế); rượu yến (thực phẩm chức 
năng); đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y 
tế); thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết xuất từ đông trùng hạ thảo 
(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế; thực phẩm công 
thức cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 
phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến); nước quả nấu đông; mứt 
ướt; trứng; sữa; sản phẩm sữa. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1986 

Nhóm 30: Bánh kẹo chứa yến; bánh kẹo; chè (trà); cà phê; ca cao; tinh bột cho thực 
phẩm; chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất thay thế cà phê; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mật ong; nước mật đường. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế); nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát 
làm từ yến (đồ uống không cồn); nước khoáng (đồ uống); đồ uống có ga (đồ uống không 
có cồn); đồ uống hoa quả không chứa cồn; nước ép hoa quả (đồ uống không cồn); xi rô 
dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống. 

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế), 
thực phẩm chức năng chứa yến sào hoặc chiết xuất từ yến sào (dùng cho mục đích y tế), 
rượu yến (thực phẩm chức năng), đông trùng hạ thảo và các chế phẩm từ đông trùng hạ 
thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm chức năng chứa đông trùng hạ thảo hoặc chiết 
xuất từ đông trùng hạ thảo (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm bổ sung dùng cho mục 
đích y tế, thực phẩm công thức cho trẻ sơ sinh, yến sào (tổ chim yến ăn được), yến sào đã 
qua sơ chế, yến sào tinh chế, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, 
súp yến), nước quả nấu đông, mứt ướt, trứng, sữa, sản phẩm sữa, bánh kẹo chứa yến, bánh 
kẹo, chè (trà), cà phê, tinh bột cho thực phẩm, chế phẩm thực vật sử dụng dùng như chất 
thay thế cà phê, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, mật ong, 
nước mật đường, đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế), nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước khoáng (đồ uống), đồ 
uống có ga (đồ uống không có cồn), đồ uống hoa quả không chứa cồn, nước ép hoa quả 
(đồ uống không cồn), xi rô dùng cho đồ uống, chế phẩm để làm đồ uống; quảng cáo, giới 
thiệu để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch 
cho mục đích thương mại; hoạt động văn phòng (xử lý văn bản). 

 

 
(210) 4-2018-36386 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch. 

 
 

(210) 4-2018-36387 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1987 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch. 

 

 
(210) 4-2018-36388 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, tím than, trắng. 
(731) Công ty TNHH phát triển đô 

thị và khu công nghiệp T&T  
(VN) 
Số 52, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán) bất động sản; dịch vụ tư vấn, đại lý, đánh giá, môi giới, 

đầu tư bất động sản thương mại và bất động sản để ở. 
 

 
(210) 4-2018-36389 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement (Việt Nam)  (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 

dựng; gạch. 
 

 
(210) 4-2018-36390 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Siam City 

Cement   (VN) 
Số 81-85, đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; bê tông trộn sẵn; vữa dùng cho xây 
dựng; gạch. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1988 

(210) 4-2018-36392 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 1.15.11; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh cô ban, xanh 

lơ, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Cơ sở nem chả Thắng Hà  (VN) 
Xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh 
Quảng Bình 

 

(511)   Nhóm 29: Nem, chả, giò lụa. 
 

 
(210) 4-2018-36393 (220) 19.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.15.1; 24.17.20 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Ngô Cao Sơn  (VN) 
P214 - E4, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; vận tải bằng đường bộ; cho thuê xe; dịch vụ vận tải hàng 
hóa; dịch vụ lưu kho; cho thuê kho hàng. 

 

 
(210) 4-2018-36394 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Lê Tú Oanh  (VN) 
A4 T032 đơn nguyên 2, nhà 15-17 Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị (mua bán) các sản phẩm: quần áo, khăn quàng cổ, giày dép, 
thắt lưng, mỹ phẩm, sách, tạp chí, cây, chậu cây cảnh, dụng cụ làm vườn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ 
cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch (chỗ 
ở tạm thời); khách sạn.  

 

 
(210) 4-2018-36395 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6 
(731) SHANDONG LUHUA GROUP CO., 

LTD.  (CN) 
No. 39, Longmen East Road, Laiyang, 
Shandong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; gạo; mì sợi; tương [đồ gia vị]; đồ gia vị; bánh mì. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1989 

(210) 4-2018-36396 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) ICA INNOVATION SDN BHD  (MY) 

No 2, Jalan TSB 8, Taman Industri 
Sungai Buloh, 47000 Jalan Subang, 
Selangor, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà được lắp ráp từ tấm/phiến mỏng phủ vật liệu nhựa; tấm mặt 
phi kim loại dùng để lắp ráp thành đồ đạc trong nhà; mặt làm việc dạng tấm/phiến, phi 
kim loại dùng để lắp ráp thành đồ đạc trong nhà. 

 

 
(210) 4-2018-36397 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.1; 2.1.12 
(731) FEDERAL OATS MILLS SDN. 

BERHAD  (MY) 
No. 4826A Jalan Permatang Pauh, Mak 
Mandin Industrial Estate, 13400 
Butterworth, Penang, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Yến mạch dạng mảnh dẹt; chế phẩm ngũ cốc; bột yến mạch; thực phẩm trên cơ 
sở yến mạch; yến mạch dạng tấm được cán mỏng; thực phẩm chế biến sẵn làm từ các loại 
hạt, trái cây và rau củ, hạt ngũ cốc là thành phần chủ yếu (granola). 

 

 
(210) 4-2018-36398 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.3; 26.1.1; A15.9.11 (540) 

  

(731) Quách Minh Tuấn Kiệt  (VN) 
234/55 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước. 
 

 
(210) 4-2018-36399 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển dịch vụ Lâm Anh  (VN) 
58/15 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1990 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-36400 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

ý Ngọc Tiên  (VN) 
Lô 88/11/2/8A Nguyễn Khoái, phường 2, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nổ, cưa xích, ống phun áp lực (dây hơi), máy cắt cỏ, máy nén 

khí, máy phun xịt (dùng phun xịt thuốc trừ sâu) và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2018-36401 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần rau Anh Đào  

(VN) 
Lô đất số 7 khu nông nghiệp công nghệ 
cao ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-36402 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh lam, xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

MEKONG LEISURE  (VN) 
14C cư xá Phú Thọ Hòa, đường Lạc 
Long Quân, phường 5, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng 

dụng máy vi tính, có thể tải về; phần mềm máy tính dùng để đặt chỗ cho các chuyến đi; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1991 

phần mềm máy tính dùng để đặt chỗ cho nơi lưu trú tạm thời; phần mềm có thể tải xuống 

được, dùng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng; nền tảng phần mềm máy vi tính, 

đã được ghi hoặc có thể tải về. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; cung cấp 

dịch vụ dẫn đường cho xe cộ nhằm mục đích du lịch; dịch vụ vận tải cho các chuyến đi; 

đặt chỗ cho việc vận tải; vận chuyển hành khách.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ nhà hàng; đặt chỗ 

khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-36404 (220) 19.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.9; A11.1.5; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thu Yến  (VN) 
8.03 lô B1, CC Tân Tạo 1 (Căn hộ Nhất 

Lan 3), KP3, phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ kiểu ý. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống. 
 

 
(210) 4-2018-36407 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.25; A5.3.13; 

A5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Nguyễn Đức Khoa  (VN) 
Khu 4, phường Quảng Yên, xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dạ dày; thuốc đông y dạ dày; dược phẩm, thuốc đông y; thực phẩm chức 

năng (dùng cho mục đích y tế).  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán), quảng cáo, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm về 

thuốc dạ dày, thuốc đông y dạ dày. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1992 

(210) 4-2018-36408 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; 7.1.24; A17.3.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ đại 

lý thuế và tư vấn đào tạo 
Tâm Việt  (VN) 
Số 5, khu tập thể 457, phố Trần Quý 
Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thuế; dịch vụ khai thuế; lập bản khai thuế; kế toán; kiểm toán; tư vấn 

thuế. 
 

Nhóm 45: Tư vấn pháp lý; dịch vụ soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp 
luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ theo dõi 
pháp lý; dịch vụ tranh tụng; tư vấn luật về thuế. 

 

 
(210) 4-2018-36409 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ ZAHAMEN  (VN) 
123/27 đường số 9, khu phố 5, phường 
Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày, dép.  

 

 
(210) 4-2018-36420 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Lâm Kiếm Dũng  (VN) 
418/64 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led (thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi-ốt phát quang).   
 

Nhóm 35: Mua bán đèn pha led, đèn đường led, đèn led nhà xưởng, đèn led chống cháy 
nổ, đèn led năng lượng mặt trời, thiết bị năng lượng mặt trời, thiết bị công nghệ quang 
học.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1993 

(210) 4-2018-36421 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.4; 26.3.23 

(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nguyễn  (VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi.  

 

Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa, môi giới vận tải, cất giữ hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2018-36422 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; 5.7.20; A5.7.22; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, cam đậm, đen, nâu nhạt, vàng 

nhạt, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nguyễn  (VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-36424 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.20; A5.7.22; 26.1.1; A5.3.13; 

A25.3.3; 26.7.5; 26.11.3 

(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, cam đậm, cam nhạt, xanh dương, 

vàng nhạt, nâu đậm, nâu nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trang Nguyễn  (VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1994 

(210) 4-2018-36425 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.2.7; A5.7.23 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đỏ hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trang Nguyễn  
(VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi.  

 

 
(210) 4-2018-36426 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.20; 26.1.1; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 

trắng, vàng nhạt, đen, nâu đậm, nâu nhạt.

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Trang Nguyễn  
(VN) 
174/11 Nguyễn Tư Giản, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống để trồng; quả tươi.  

 

 
(210) 4-2018-36427 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Vũ Đình Quảng  (VN) 
Xóm 2, thôn Tổ Cầu, xã Liên Bảo, huyện 
Vụ Bản, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; bộ lọc cho điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị vệ 

sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng; đèn led.  
 

 
(210) 4-2018-36440 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư B&T  
(VN) 
165/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1995 

(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào 
các nhóm khác, cụ thể là: động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cây giống, con giống, động vật sống, chậu trồng cây, bể nuôi cá, rau 
quả, hạt giống, thức ăn cho động vật; tư vấn quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 42: Tư vấn công nghệ; nghiên cứu kỹ thuật; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội 
thất. 

 

 
(210) 4-2018-36441 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 2.3.13; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Viết Đạt  (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, son môi, xà phòng, thuốc, thực phẩm 

chức năng, dược phẩm, trà giảm cân (dùng cho mục đích y tế), dầu gió, dầu nóng, dầu 
xoa bóp, kem tan mỡ bụng (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2018-36442 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 25.7.25 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trần Viết Đạt   (VN) 
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi   

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2018-36445 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.9.19; A26.1.18; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Đen, xanh lá cây, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Hoàng Dương   (VN) 
Số 26, ngõ 152, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sữa; xuất nhập khẩu sữa; quảng cáo sữa; mua bán đồ uống làm từ sữa, 

sữa là chủ yếu; quảng cáo sản phẩm sữa; xuất nhập khẩu sữa đậu nành.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1996 

(210) 4-2018-36446 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.4.3; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Phương  (VN) 
49/60/8 đường Trịnh Đình Trọng, 
phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao, cà phê nhân tạo, hoa hoặc lá được sử dụng làm chất 
thay thế trà, đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2018-36447 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A24.15.11; 24.15.3; 5.13.25(540) 

  

(731) Phạm Nhật Quang  (VN) 
3/16/13 đường 37, KP 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế nội thất, thiết kế trang trí nội thất, tư vấn kiến trúc, dịch vụ kiến trúc, 
thiết lập bản vẽ xây dựng.  

 

 
(210) 4-2018-36448 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Giải 
pháp Ưu Việt  (VN) 
Số 32, đường 19, khu phố Mỹ Văn 2, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phễu thoát sàn, móc treo quần áo bằng kim loại, cái móc, giá để đồ 
đạc, khay dùng cho mục đích gia dụng, đĩa đựng xà phòng, bộ phân phối xà phòng, giá để 
giấy vệ sinh, dụng cụ dùng để vệ sinh, vòng và giá treo khăn tắm, giá đỡ bằng kim loại 
dùng cho đồ đạc, cốc [đồ đựng]. 

 

 
(210) 4-2018-36449 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.14; 1.15.15; 26.13.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhàn   (VN) 
V4 -1503 khu đô thị Sunrise City, số 25 
đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1997 

(210) 4-2018-36460 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.10; 26.1.1; 25.7.25; 3.7.16 
(591) Xanh tím, trắng, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Ban quản lý khu bảo tồn biển 
Cù Lao Chàm  (VN) 
03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn. 
 

 
(210) 4-2018-36462 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
quốc tế Duy Khương  (VN) 
15 Nguyễn Thị Thập, khu đô thị mới 
Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (kem dưỡng da).  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm (kem dưỡng da).  
 
 

(210) 4-2018-36464 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.18 
(591) Xanh dương đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư bất 
động sản Phúc Thịnh   (VN) 
105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Thu tiền thuê nhà, bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-36465 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.18; 5.7.5; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đen, nâu đất, hồng, xanh lá cây, trắng, 

nâu nhạt, hồng đậm. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông sản sạch Sơn 
Phó   (VN) 
Thôn Yên Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn tươi, xúc xích, dăm bông, thịt gà tươi.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1998 

(210) 4-2018-36480 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; 1.15.23; A5.3.13; 24.1.1; 

A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh cô 

ban, xanh nhạt, ghi, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2018-36481 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; A5.3.13; 1.15.23; 24.1.1; 

A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh cô 

ban, xanh nhạt, ghi, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 

từ thủy sản, mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
1999 

(210) 4-2018-36482 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.5.1; A5.3.13; 1.15.23; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh cô 

ban, xanh nhạt, ghi, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, chất diệt ký sinh trùng. 
 

 
(210) 4-2018-36483 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.1.1; 26.5.1; A26.11.8; A5.3.13 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh cô 

bạn, xanh nhạt, ghi, xanh dương. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày, cuốc, xẻng, liềm; mua bán: con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống 

cây trồng như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại 

thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, 

thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình 

phun thuốc trừ sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm 

từ thủy sản, mua bán thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa 

cảnh, cây lâu năm, dược liệu và hạt giống dược liệu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2000 

(210) 4-2018-36484 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.1.24; 7.3.11; A11.3.2; A26.11.12 
(591) Đỏ nâu, đen. 
(731) Nguyễn Đình Khoa  (VN) 

Số 2F Nguyễn Sĩ Cố, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; đồ uống trên cơ sở trà, cụ thể là trà sữa; bánh ngọt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2018-36485 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, đỏ sẫm, đỏ tươi. 
(731) Công ty cổ phần Lai Phú  (VN) 

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng; nước ép hoa quả; nước giải khát có ga và 
không ga; nước trái cây lên men (không có cồn); bia. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nước uống đóng chai, nước khoáng, nước ép hoa quả, nước giải khát 
có ga và không ga, nước trái cây lên men (không có cồn), bia; quảng cáo để bán hàng; 
tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-36486 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.25; 18.2.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần Du lịch và 

Tiếp thị Giao thông vận tải 
Việt Nam - VIETRAVEL  (VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành trong và ngoài nước; vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng 
hóa; đại lý bán vé (máy bay, tàu hỏa, tàu thủy); dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2001 

(210) 4-2018-36487 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, đỏ sẫm, đỏ tươi. 
(731) Công ty cổ phần Lai Phú  (VN) 

ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bánh, kẹo, bánh mì, nước giải khát, nước uống đóng chai, nước 

khoáng, nước ép hoa quả, nước trái cây lên men, bia, rượu, trà, cà phê, ca cao; quảng cáo 
để bán hàng; tiếp thị để bán hàng; tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích 
bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-36488 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty cổ phần bột thực 

phẩm Tài Ký  (VN) 
435 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 
Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh; nhiếp ảnh. 
 

Nhóm 42: Thiết kế bao bì, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế trang website; tư vấn thiết kế 
trang website; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế công 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2018-36489 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 5.7.3; A5.3.13; A25.3.3; A11.1.5
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Sài Gòn Food  

(VN) 
Lô C24 - 24B/II, C25/II đường 2F, KCN 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị thực phẩm (cơm mẻ); cơm (ủ chua). 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2002 

Nhóm 35: Mua bán: gia vị thực phẩm (cơm mẻ), cơm (ủ chua); quảng cáo để bán hàng; 
triển lãm giới thiệu sản phẩm để bán hàng; tiếp thị để bán hàng. 

 

 
(210) 4-2018-36501 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng  (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

 
(210) 4-2018-36502 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.11.13; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng   (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy sao chụp (văn phòng phẩm), giấy viết.  
 

 
(210) 4-2018-36503 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MAGICBOO SDN BHD  (MY) 

Lot 108, Jalan Utusan (Jalan 6), Off 
Jalan Chan Sow Lin, Sg Besi, 55200 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh xuất nhập khẩu; dịch vụ bán lẻ và bán lẻ trực tuyến liên quan đến: 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm mỹ phẩm, thiết bị làm đẹp, bồn tắm lớn có các 
tia nước nóng phun lên để xoa bóp cơ thể (jacuzzi), bồn tắm spa, các sản phẩm chăm sóc 
da, các sản phẩm chăm sóc tóc, các sản phẩm chăm sóc móng, sản phẩm làm đẹp, bộ các 
sản phẩm khăn tắm, bộ các sản phẩm muối tắm, bộ sản phẩm bồn tắm lớn có các tia nước 
nóng phun lên để xoa bóp cơ thể (jacuzzi), bộ sản phẩm phòng tắm hơi, bộ sản phẩm 
phòng hồng ngoại, bộ sản phẩm bồn tắm, các sản phẩm cho sức khỏe như trà thải độc 
(detox), vitamin tổng hợp và chất bổ sung dinh dưỡng chứa những vi khuẩn hay vi nấm có 
ích có nguồn gốc từ trái cây (frubio). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2003 

(210) 4-2018-36506 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) ; 3.1.6; 3.1.8; A3.1.24 
(591) Vàng đậm, nâu, trắng. 
(731) Võ Văn Hải  (VN) 

P206, nhà B, tập thể 3 tầng, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thú nuôi; dịch vụ thú y; bệnh viện thú y; dịch 

vụ làm đẹp cho thú cưng.  
 

 
(210) 4-2018-36507 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SUN PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LIMITED   (IN) 
Sun House, 201 B/1, Western Express 
Highway, Goregaon (E), Mumbai - 
400063, Maharashtra, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2018-36520 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 3.13.1; A3.13.24; 

A5.3.13; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, vàng, tím, trắng. 
(731) Nguyễn Văn Tân  (VN) 

243/42B đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm  
 

Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, đồ trang điểm như: cọ trang điểm, bông trang 
điểm.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2004 

(210) 4-2018-36521 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời. 
(731) YIN LUN  (CN) 

No.140 Zhushan, Chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang xi Province, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 
 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-36522 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ. 
(731) YIN LUN  (CN) 

No.140 Zhushan, Chuanshan Town, 
Liujiang District, Guang xi Province, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 

 

 
(210) 4-2018-36523 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.9; 2.7.23; 2.9.1; 26.15.15 
(591) Hồng, trắng, đỏ. 
(731) Huyền Tôn Nữ Thụy My  (VN) 

142 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 
(A&Z IP) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2018-36524 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng chanh, vàng cam, xanh rêu. 
(731) LIU WEN  (CN) 

Gaoqiao village, Xu Bu Town, Duchang 
County, Jiujiang City, Jiangxi, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ A&Z 

(A&Z IP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2005 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Giày dép, quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-36527 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa  (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-36528 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH thương mại Mã 

Hoa   (VN) 
118 đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-36529 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A3.7.24; A5.3.13 
(591) Xanh lá mạ, xanh lam, tím nhạt, hồng, 

xanh lá cây đậm, tím đậm, vàng, xanh 
lam nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch và tổ chức sự 
kiện SPT  (VN) 
Số nhà 40, ngách 26/12, ngõ Cống 
Trắng, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức du lịch.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, giải trí, hội 
nghị, hội thảo.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2006 

(210) 4-2018-36540 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề (trang phục); tất ngắn cổ và tất cao 
cổ; khăn choàng vai dành cho phụ nữ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay 
hở ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục), đồ đội 
đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2018-36541 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề (trang phục); tất ngắn cổ và tất cao 
cổ; khăn choàng vai dành cho phụ nữ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay 
hở ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục), đồ đội 
đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.    

 

 
(210) 4-2018-36542 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Khung của túi xách; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; vali; vali (hành lý); ba lô; túi nhỏ bằng nỉ; túi nhỏ bằng nỉ để móc chìa khóa; túi nhỏ 
bằng da; túi nhỏ đeo hông; ví đựng danh thiếp; ví đựng thẻ tín dụng (ví); bao để móc chìa 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2007 

khóa; ví tiền/túi cầm tay cho phụ nữ; ví bỏ túi; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); «; « che nắng. 

 

 
(210) 4-2018-36543 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề (trang phục); tất ngắn cổ và tất cao 

cổ; khăn choàng vai dành cho phụ nữ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay 
hở ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục), đồ đội 
đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2018-36544 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề (trang phục); tất ngắn cổ và tất cao 

cổ; khăn choàng vai dành cho phụ nữ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay 
hở ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục), đồ đội 
đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2018-36545 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KABUSHIKI KAISHA FIVE FOXES 

(ALSO TRADING AS FIVE FOXES 
CO., LTD.)   (JP) 
60-7, Sendagaya 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2008 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót, quần áo bơi; tạp dề (trang phục); tất ngắn cổ và tất cao 
cổ; khăn choàng vai dành cho phụ nữ; khăn choàng; khăn quàng cổ; găng tay và găng tay 
hở ngón (trang phục); khăn choàng cổ (khăn quàng cổ); mũ che tai (trang phục), đồ đội 
đầu; nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dây đeo quần, dây thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2018-36547 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.9; A1.1.2; A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 
(731) LAOAREE TRADING CO.,LTD.  (TH) 

157/1 Soi Yasoob1, Viphavadee Rungsit 
Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 
10900, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH 

LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: kem đánh răng, bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2018-36548 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SCIENCE CO., LTD.   (JP) 

5-5-15 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Bồn tắm sục khí/được tạo xoáy nước; bồn tắm; bồn tắm nước nóng; bồn tắm 

tạo bọt; thiết bị để tắm mát xa bằng nước; phụ kiện bồn tắm; vòi/vòi phun nước bồn tắm; 
vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2018-36549 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SCIENCE CO., LTD.   (JP) 

5-5-15 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 
Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2009 

(210) 4-2018-36560 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1 
(731) YIN HSING LIN   (TW) 

1F., No. 346-1, Shen-Aojeng Rd., Sini 
District, Keelung City 201, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống thảo mộc, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống rau củ.  
 

 
(210) 4-2018-36561 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1 
(731) YIN HSING LIN  (TW) 

1F., No. 346-1, Shen-Aojeng Rd., Sini 
District, Keelung City 201, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2018-36563 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.25; A26.11.8; 25.5.25 
(591) Xanh nước biển, vàng, ghi, đen, trắng. 
(731) SANOFI-AVENTIS SINGAPORE PTE 

LTD   (SG) 
38 Beach Road, #18-11, South Beach 
Tower, Singapore 189767  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2018-36564 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Thiệu   (VN) 
Tổ 21, phường Quang Trung, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2010 

(210) 4-2018-36565 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.3.20; A5.1.16; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lục, xanh lam đậm, vàng, nâu, nâu 

đậm, xanh cốm. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại và đầu tư An Hưng  (VN) 
Lô CN 11, cụm công nghiệp Đồng Sóc, 
xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2018-36566 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) KAKAO CORP.  (KR) 

(Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-ro, 
Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy và thiết bị nghe nhìn dùng điện; tai nghe; bao chuyên dụng cho điện thoại 
thông minh; ứng dụng cho điện thoại thông minh có thể tải về [phần mềm]; chương trình 
phần mềm máy tính có thể tải về; phần mềm trò chơi trên điện thoại di động có thể tải về; 
phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; dvd chuyên về nhạc và các buổi biểu 
diễn âm nhạc; bản ghi viđêô số có thể tải về; tệp tin hoạt hình có thể tải về; viđêô hoạt 
hình, ghi sẵn; vật ghi điện tử không chứa nhạc, được ghi sẵn chương trình (không phải là 
phần mềm máy vi tính); phiếu thưởng có thể tải về cho điện thoại di động; vé có thể tải về 
cho điện thoại di động; phim hoạt hình; ấn phẩm điện tử có thể tải về. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá hàng hóa và dịch vụ; quản lý thương mại việc li-xăng 
hàng hóa và dịch vụ của người khác; dàn xếp hợp đồng mua bán hàng hóa; giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; bán lẻ máy và thiết bị nghe 
nhìn dùng điện; bán lẻ tai nghe; bán lẻ bao chuyên dụng cho điện thoại thông minh; bán 
lẻ ứng dụng cho điện thoại thông minh có thể tải về [phần mềm]; bán lẻ phần cứng máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; bán lẻ dvd chuyên về nhạc và các buổi biểu diễn âm 
nhạc; bán lẻ bản ghi viđêô số có thể tải về; bán lẻ tệp tin hoạt hình có thể tải về; bán lẻ vật 
ghi điện tử không chứa nhạc, được ghi sẵn chương trình (không phải là phần mềm máy vi 
tính); bán lẻ phiếu thưởng có thể tải về cho điện thoại di động; bán lẻ phim hoạt hình; bán 
lẻ ấn phẩm điện tử có thể tải về. 

 

Nhóm 38: Truyền phát và thu nhận âm thanh, video, ảnh tĩnh và động, văn bản và dữ liệu; 
truyền tin nhắn hoặc hình qua điện thoại di động và internet; truyền nội dung di động qua 
điện thoại di động; truyền theo yêu cầu dữ liệu, âm thanh, video, trò chơi và nội dung đa 
phương tiện; truyền ảnh số; truyền viđêô theo dòng liên tục; cung cấp diễn đàn cộng đồng 
trực tuyến; cung cấp bảng tin điện tử trực tuyến nhằm truyền tin nhắn đến người sử dụng 
máy tính; phát nội dung đa phương tiện qua internet. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2011 

Nhóm 41: Cung cấp truyện tranh và tiểu thuyết dạng truyện tranh trực tuyến không tải 

xuống được; xuất bản sách điện tử trực tuyến (không tải xuống được); cung cấp xuất bản 

phẩm điện tử không tải xuống được; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải 

xuống được) qua thiết bị di động; xuất bản điện tử [không bao gồm bài quảng cáo]; xuất 

bản sách và tạp chí; lập kế hoạch cho buổi biểu diễn nhằm mục đích giải trí; giải trí dưới 

dạng sêri phim hoạt hình và phim truyền hình hành động trực tiếp; tổ chức sự kiện giải trí 

theo phong cách cosplay; sản xuất truyện tranh; phát hành truyện tranh; sản xuất phim 

hoạt hình; phát hành phim hoạt hình; sản xuất chương trình truyền hình thể loại hoạt hình; 

cho thuê sách và xuất bản phẩm khác; cửa hàng truyện tranh có bản chất là thư viện cho 

thuê truyện tranh; tổ chức triển lãm và sự kiện nhằm mục đích văn hóa; tổ chức tiến hành 

sự kiện và các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục; cung cấp trò chơi trực tuyến qua mạng 

máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến tiện nghi giải trí. 
 

 
(210) 4-2018-36567 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Đỏ, xanh nước biển, đen. 

(731) A & P SIAM NEO GROUP PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

2/4 Moo 8 Soi Suksawat 78, Suksawat 

Road, Bangchak, Phrapradaeng, 

Samutprakarn 10130 Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 12: Nan hoa bánh xe kèm mũ nan hoa; xích lăn cho xe cộ mặt đất; đĩa xích cho xe 

cộ mặt đất; dây cáp dùng cho khớp ly hợp [bộ phận của xe cộ mặt đất]; cáp phanh [bộ 

phận của xe cộ mặt đất]; cáp phanh tiết lưu [bộ phận của xe cộ mặt đất]; cáp hộp số tốc 

độ [bộ phận của xe cộ mặt đất]; vành bánh xe; lốp xe; săm cho lốp xe bơm hơi. 
 

 
(210) 4-2018-36568 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S.  (FR) 

65 Quai Georges Gorse 92100 Boulogne 

Billancourt France 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm; thực phẩm cho người ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh dưỡng và 

chất bổ sung dùng cho người ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm, cụ thể là chất bổ 

sung vitamin, khoáng chất, protein, anbumin, anginat, cazein, enzym, glucoza, và lexithin 

cho thực phẩm, tất cả dùng cho mục đích y tế; hợp chất từ khuẩn probiotic dùng cho mục 

đích y tế; cao dán y tế. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2012 

(210) 4-2018-36569 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; 24.15.1; A5.5.20; 25.1.9 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh da trời, xanh lá 

cây, đen, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nhơn ái  (VN) 

Số 119, ấp Thị II, xã Hội An, huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng); thực phẩm chức năng; 
thực phẩm dinh dưỡng y học (thực phẩm chức năng). 

 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm bảo vệ sức khỏe (thực phẩm chức năng), thực phẩm chức 
năng, thực phẩm dinh dưỡng y học (thực phẩm chức năng). 

 

 
(210) 4-2018-36580 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và thiết 
bị môi trường Thái Kim  (VN) 
¤ 54 liền kề 5, khu đô thị Đại Thanh, xã 
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen, vòi, chậu rửa, bồn cầu. 
 
 

(210) 4-2018-36582 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.6; 24.15.21; A24.15.7; 26.1.2 
(591) Đỏ đô, xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và xây lắp Thái Bình Dương  
(VN) 
Thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục; dây cáp điện; sợi cáp quang; cáp chống sét; cáp điện.  
 
 

(210) 4-2018-36583 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Trường Thịnh Vượng  (VN) 
Tổ 7, khu 2, phường Hùng Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2013 

(511)   Nhóm 37: Khai thác mỏ; xây dựng công trình. 
 

 
(210) 4-2018-36584 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng đậm, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đông Thành 
Hà Nội  (VN) 
Tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò. 
 

 
(210) 4-2018-36585 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.1.18; 6.1.2; 26.1.2; 7.3.1 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Ngọc Tiến  (VN) 
Tổ dân phố 4, phường Phú Lãm, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: mô-tơ cửa cuốn, cửa cuốn, lưu điện. 
 

(210) 4-2018-36586 (220) 22.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A6.7.5; A7.1.12; 7.1.24; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Thành 
TVB Việt Nam  (VN) 
Số 283 đường Ven Hồ Ba Mẫu, phường 
Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2018-36587 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Minh Ngôn  (VN) 
Số 23 đường Vân Côi, phường 7, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh bán buôn phân phối cung ứng, tiêu thụ, thương mại, xuất nhập 
khẩu: cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở được sản xuất chế biến tạo ra 
nguyên liệu chính là cà phê, nước giải khát, các sản phẩm thực phẩm có tính chất giải 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2014 

khát và dinh dưỡng là các chế phẩm chuyên dụng được chế biến tạo ra từ nguồn nguyên 
liệu chính chủ yếu là cà phê cùng các phó phẩm, phụ phẩm của nó. 

 

 
(210) 4-2018-36588 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.1; 5.7.27; A11.3.3; 5.7.3 
(591) Nâu, vàng, nâu đậm, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Khiết Bảo 
Lâm  (VN) 
74A, đường Hàm Nghi, thị trấn Lộc 
Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 
 

(210) 4-2018-36589 (220) 22.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.17; 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Thị Yến Nhi  (VN) 
Thôn Thanh Đàm, xã Phú Thanh, huyện 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế; yến sào đóng hộp; yến sào tinh 
chế (tất cả dùng làm món ăn). 

 

 
(210) 4-2018-36600 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.5; A26.4.5; A26.4.6; 26.3.4 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh xám, xanh 

tím nhạt, xám trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Phúc  (VN) 
40 ĐT743, khu phố Nội Hóa 2, phường 
Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thiết bị điện: công tắc điện, cầu dao điện, rơle điện, cáp điện, khởi 
động từ, đồng hồ điện, biến áp, biến dòng, tụ điện, cầu chì, tủ điện âm tường, công tơ 
điện.  

 
 

(210) 4-2018-36601 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc 
Giang  (VN) 
Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh 
Bắc Giang 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2015 

(511)   Nhóm 44: Bệnh viện, viện điều dưỡng.  
 

 
(210) 4-2018-36602 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Karan  (VN) 
Số 200 Bàu Cát, phường 11, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ. 
 

 
(210) 4-2018-36603 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.15; 1.15.24; 3.7.7; 3.7.16; A3.7.24; 

26.1.1 

(591) Trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ du lịch 
Nét Việt Xưa  (VN) 
Thửa đất số 387, tờ bản đồ số 10, tổ 2, ấp 

Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, 

tỉnh Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ quán 

cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2018-36604 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lam, trắng. 

(731) Công ty TNHH sơn VI NA  (VN) 
Thửa đất số 61, tờ bản đồ 25, khu phố 

Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 

tế (CIS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn, véc ni, chất pha loãng sơn, chất làm đặc sơn, chất kết dính dùng 

cho sơn, sơn phủ, hóa chất để sản xuất sơn, vật liệu xây dựng bằng kim loại, vật liệu xây 

dựng phi kim loại.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2016 

(210) 4-2018-36605 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 

sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.   

 

Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt.    

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 

ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 

ép trái cây.   

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị, đồ uống hoa quả có cồn.     
 

 
(210) 4-2018-36606 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 

sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.   

 

Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt.    
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 

ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 

ép trái cây.   
 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.     
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2017 

(210) 4-2018-36607 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 

sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.   

 

Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt.    

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 

ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 

ép trái cây.   

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.     
 

 
(210) 4-2018-36608 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng NUTIFOOD   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh   
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 

sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; xúc xích; thịt hộp; cá hộp; rau sấy 

khô; chiết xuất của thịt.    
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.   

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga; nước 

ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 

ép trái cây.   

 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; đồ uống hoa quả có cồn.     
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2018 

(210) 4-2018-36609 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần y dược 3T  
(VN) 
Số nhà 39 khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-36610 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8; 26.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 3T  (VN)
Số nhà 39 Khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-36611 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 3T  (VN)
Số nhà 39 Khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-36612 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 3T 
(VN) 
Số nhà 39 Khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2018-36613 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 3T  (VN)
Số nhà 39 Khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2019 

(210) 4-2018-36614 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y dược 3T  (VN)
Số nhà 39 Khu X2B, phường Yên Sở, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2018-36615 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH học viện doanh 
chủ Việt Nam  (VN) 
Số 3, 99/3 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt chế biến từ cá, gia cầm, vật nuôi và thú săn; chất chiết ra từ thịt; rau củ 

quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; sữa và các sản phẩm làm sữa; dầu thực vật và 
mỡ ăn.  

 
Nhóm 31: Rau củ quả tươi; thức ăn gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho 
động vật; thức ăn cho súc vật.  

 

 
(210) 4-2018-36616 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 18.1.21 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
Marketing AMA Việt Nam  (VN)
29 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: xăng dầu, dầu bôi trơn, dầu mỡ công nghiệp, hóa 

chất, gas, nhớt, mỡ.  
 

 
(210) 4-2018-36617 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 26.1.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Đen, nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần COKO Việt 
Nam  (VN) 
25 đường 10, khu phố 2, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2020 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh hệ thống phân phối bán lẻ các mặt hàng như: thực phẩm chức 
năng, sản phẩm làm đẹp (trang điểm), sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm làm móng tay, 
móng chân; thương mại điện tử, cụ thể là mua bán trực tuyến các mặt hàng như: thực 
phẩm chức năng, sản phẩm làm đẹp (trang điểm), sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm làm 
móng tay, móng chân; nhượng quyền thương mại.  

 

 
(210) 4-2018-36618 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.25; 25.3.1; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phẩn CAD group  

(VN) 
Số 8 ngõ 81, phố Trạm, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào và 

phụ kiện cửa ra vào bằng kim loại; thanh kim loại định hình; cấu kiện bằng kim loại vận 
chuyển được; vật liệu xây dựng bằng kim loại (tất cả dùng trong xây dựng).  

 

 
(210) 4-2018-36619 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.11.12; 

24.17.20 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Chuối Cô Na  (VN) 
Thôn Phú Xuân B, xã Xuân Phước, 
huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; củ quả sấy khô; mứt hoa quả (mứt ướt).  

 

 
(210) 4-2018-36622 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Văn phòng công chứng Thăng 
Long  (VN) 
54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ công chứng. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2021 

(210) 4-2018-36623 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 15.9.1; 15.1.11 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh lục. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo máy 
và thiết bị điện Đông Anh  
(VN) 
Thôn Liễu Ngoại, xã Khánh Hà, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.  
 

 
(210) 4-2018-36624 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A24.15.7; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tập đoàn KDG  
(VN) 
Số 104 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim của kim loại thường; ống thép; tấm 
thép cửa kim loại bọc thép.  

 

Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất nhập 
khẩu các sản phẩm như: vật liệu xây dựng bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, 
ống thép, tấm thép, cửa kim loại bọc thép.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản (văn phòng, cửa hàng, 
gian hàng, quầy hàng, nhà ở); tư vấn đầu tư tài chính.  

 

 
(210) 4-2018-36625 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH xây dựng - 

thương mại Kiến Mỹ  (VN) 
72 Trần Trọng Cung, khu dân cư Nam 
Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh vật tư thiết bị điện, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng: 
thép, gạch, xi măng, cát, đá. 

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình cầu đường bộ; xây dựng công trình dân 
dụng; tư vấn xây dựng. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2022 

Nhóm 42: Thiết kế nội thất; dịch vụ kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
trình cầu đường bộ. 

 

 
(210) 4-2018-36626 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
OLLI  (VN) 
173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Loa âm thanh, thiết bị khuếch đại âm thanh và máy thu; máy nghe nhạc kỹ 
thuật số; thiết bị tái tạo âm thanh; thiết bị ghi và nhận dạng giọng nói; micrô; radiô, bộ 
phát sóng vô tuyến điện và máy thu thanh; các thiết bị truyền thông không dây cho thoại 
hoặc truyền dữ liệu; phần cứng máy tính để chạy, tổ chức, tải, chuyển, thao tác và xem lại 
các dữ liệu âm thanh và các dữ liệu đa phương tiện; thiết bị điện tử có khả năng truy cập 
internet và gửi, nhận và lưu trữ dữ liệu số; loa âm thanh thông minh điều khiển bằng 
giọng nói với các chức năng trợ lý cá nhân ảo; phần mềm trợ lý ảo; thiết bị và máy ra lệnh 
giọng nói điện tử, ghi nhận và điều khiển từ xa cho việc kiểm soát và giám sát các thiết bị 
điện tử tiêu dùng, chiếu sáng, thiết bị gia dụng, máy điều nhiệt, hệ thống sưởi ấm và điều 
hòa không khí, hệ thống báo động và an ninh gia đình và hệ thống giám sát, máy dò khói 
và cacbon monoxit, chốt và khóa cho cửa sổ và cửa chính, và hệ thống tự động hóa nhà; 
điều khiển từ xa; phụ kiện cho loa âm thanh thông minh.  

 

 
(210) 4-2018-36627 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh nước biển, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
MARICOS  (VN) 
430/51 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2018-36628 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Hồng đậm, đỏ, nâu, trắng, hồng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Victoria Võ  (VN) 
Tổ 8, thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2023 

(210) 4-2018-36629 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SOSHI GLOBAL  
(VN) 
Lô L7-12+13, tầng 7, Vincom Center 

Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan đến nghệ thuật, các ngành nghề thủ công, thể thao 

hoặc những kiến thức chung tổng quát; dịch vụ hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, các 

ngành nghề thủ công, thể thao hoặc những kiến thức chung tổng quát, cung cấp hành 

trang và những điều cần thiết cho việc du học thông qua quá trình giáo dục và đào tạo; 

hoạt động tư vấn giáo dục; tư vấn du học nước ngoài; dịch vụ đẩy mạnh những chương 

trình về du học nước ngoài; dịch vụ sắp xếp, hướng dẫn và tổ chức các hội thảo chuyên 

đề; cung cấp nhĩmg ấn phẩm điện tử online, không tải về; dịch vụ thư viện tham khảo với 

nhiều tác phẩm văn học và hồ sơ tài liệu, xuất bản sách, sản xuất và phân phối các bộ 

phim điện ảnh; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; quản lý và trình diễn những vở 

kịch; sản xuất băng video thuộc các lĩnh vực về giáo dục, văn hóa, thể thao giải trí, không 

phải là những bộ phim được công chiếu hay các chương trình truyền hình và không phải 

để quảng cáo hay công khai; tổ chức sự kiện thể thao và những cuộc thi đấu; các hoạt 

động thể thao; tổ chức các sự kiện giải trí trừ chiếu phim, biểu diễn, kịch, hòa nhạc, thể 

thao, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền và đua ô tô; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp 

tiện nghi giải trí; cung cấp tiện nghi, tiện ích cho phim ảnh, trình diễn, kịch, âm nhạc 

hoặc hoạt động giáo dục - đào tạo; cho thuê nhạc cụ; cho thuê trang thiết bị thể thao, trừ 

các loại phương tiện di chuyển; cho thuê sách; cho thuê đồ chơi phục vụ vui chơi giải trí; 

cho thuê tranh ảnh và các tác phẩm thư pháp; nhiếp ảnh; dịch vụ thông dịch viên; dịch vụ 

dịch thuật; tổ chức các sự kiện văn hóa; tổ chức, sản xuất và trình diễn các sự kiện vì mục 

đích giáo dục, văn hóa, giải trí; tổ chức các cuộc thi hoặc sự kiện thể thao, văn hóa nhằm 

mục đích gây quỹ từ thiện.  
 

 
(210) 4-2018-36630 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Aka House  
(VN) 
77 Trần Nhân Tôn, phường 09, quận 05, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2024 

(210) 4-2018-36631 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A15.9.18 
(591) Nâu đất, nâu đậm, vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

và giải pháp công nghệ CQL  
(VN) 
Số 63/30/11/15 đường Lê Đức Thọ, 
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH 
LINK&PARTNERS 
(LINK&PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện, thiết bị văn phòng, thiết bị, dụng cụ thể thao, đồ ngũ kim, sơn, 
kính, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và 
bộ đèn điện, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, linh kiện điện tử, viễn thông; dịch 
vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; đấu giá; quản lý điều hành kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Đầu tư phát triển dự án, khu đô thị và khu công nghiệp; quản lý bất động sản; 
môi giới; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; tư vấn xây dựng; cho thuê các thiết bị xây dựng; phá dỡ các công 
trình xây dựng; lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện, hệ thống điện; lắp đặt, bảo 
dưỡng sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ làm sạch bên trong, bên ngoài tòa nhà. 

 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; bãi đỗ xe; kho hàng hóa; cung cấp nước; cho thuê xe 
cộ.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; cho thuê thiết bị thể 
thao [trừ xe cộ]; cho thuê sân bãi thể thao; cho thuê sân bãi thể thao. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế trang trí nội thất; dịch 
vụ bản đồ; khảo sát, đo đạc đất đai; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà nghỉ du lịch; hướng dẫn khách du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ xông hơi, massage; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc vườn hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2018-36632 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2025 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-36633 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-36634 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-36635 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2018-36636 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 
điếu; tẩu thuốc lá. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2026 

(210) 4-2018-36637 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Dương Tùng Lâm  (VN) 
Số 250 Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc 

Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NTT (NTT 

IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần may sẵn; áo vét [quần áo]; áo choàng ngoài; áo váy; quần áo da; quần áo 

giả da.  

 

Nhóm 35: Mua bán: quần may sẵn, áo vét [quần áo], áo choàng ngoài, áo váy, quần áo 

da, quần áo giả da, khăn quàng cổ [khăn choàng cổ], ca vát, quần dài, áo choàng phụ nữ, 

áo sơ mi, váy liền quần, váy, áo len dài tay, áo thun ngắn tay, đồng phục, áo gilê.  
 

 
(210) 4-2018-36640 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.3; 5.13.1 

(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Con Con   (VN) 
39/60 Đặng Thùy Trâm, phường 13, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) các mặt hàng tiêu dùng trong nhà bếp: gạo, đường, tiêu, 

nước mắm, nước tương, bột ngọt. 
 

 
(210) 4-2018-36641 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A11.3.3; 26.4.2; 18.1.23; A18.1.9 

(591) Nâu, nâu nhạt, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Ty Cà Phê   (VN)
82 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 

I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2027 

(210) 4-2018-36644 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) HACHI-BAN CO., LTD.  (JP) 

12-18, Shinkanda 1 chome, 
Kanazawashi, Ishikawa, Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mỳ sợi; món bánh có nhân nhồi kiểu Trung Quốc (há cảo goyza đã nấu chín); 
nem cuốn; món mỳ kiểu Nhật Bản (mỳ ramen); cơm rang. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu và/hoặc đồ uống có 
cồn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống lưu động do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán 
trà (chè); cung cấp thông tin liên quan đến nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2018-36645 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Đoàn Khắc Minh  (VN) 

Số 29, phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi, thắt lưng; tất đi chân; giày; dép. 
 

Nhóm 35: Mua, bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 
đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, «, 
quần áo; quần áo bơi, thắt lưng, tất đi chân, giày, dép, các loại khoá kéo, khuy bấm, chốt 
thắt lưng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2018-36646 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Đoàn Khắc Minh  (VN) 

Số 29, phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách tay cho phụ nữ; túi xách tay bằng da; vali; ví đựng tiền; 

«. 
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo bơi, thắt lưng; tất đi chân; giày; dép. 

 

Nhóm 35: Mua, bán mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, 

đồng hồ, túi xách tay, túi xách tay cho phụ nữ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền, «, 

quần áo; quần áo bơi, thắt lưng, tất đi chân, giày, dép, các loại khoá kéo, khuy bấm, chốt 

thắt lưng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo. 

 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang; tư vấn thiết kế thời trang. 
 

 
(210) 4-2018-36647 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Hương  (VN)
18 Quang Trung, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo dán cho gạch; chất kết dính dùng cho gạch ốp lát.  
 

 
(210) 4-2018-36648 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Hương  (VN)
18 Quang Trung, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo dán cho gạch; chất kết dính dùng cho gạch ốp lát.  
 

 
(210) 4-2018-36649 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hiệp Hương  (VN)
18 Quang Trung, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp; keo dán cho gạch; chất kết dính dùng cho gạch ốp lát.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36650 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát   (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2018-36651 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát   (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 

(210) 4-2018-36652 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát  (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 
nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36653 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát   (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2018-36654 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát    (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2018-36655 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát    (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36656 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát  (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2018-36657 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát   (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân ủ; phân trộn; chế phẩm phân bón; hóa chất dùng trong nông 

nghiệp; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2018-36658 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát    (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; chất diệt côn trùng; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc bảo 

vệ thực vật; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho cây trồng. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36659 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất thương mại An Thịnh 
Phát   (VN) 
984/12 quốc lộ 1A, khu phố 05, phường 
Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; chất diệt côn trùng; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc bảo 
vệ thực vật; chế phẩm sinh học để chữa bệnh dùng cho cây trồng. 

 
 

(210) 4-2018-36666 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 11.1.22 
(591) Nâu, vàng, cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Văng Thị Hồng Yến  (VN) 
149/5 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh         

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kem, bánh ngọt, bánh mỳ, tất cả các loại bánh làm từ tinh bột.  
 
 

(210) 4-2018-36667 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.15 
(591) Tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Modori Tiền 
Giang   (VN) 
Số 291 Tết Mậu Thân, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang    

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết; nước suối; nước uống đóng bình; nước uống 
đóng chai.  

 
 

(210) 4-2018-36668 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; 5.7.3; 1.15.11; 26.3.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

da trời, trắng, nâu, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Tình  (VN) 
C2B/19, ấp 3B, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán gạo, cám, lúa, ngô (bắp).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36669 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng 
Vicem Hoàng Mai  (VN) 
Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã 
Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An        

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng.  

 

 
(210) 4-2018-36670 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.3.2; 26.1.2; 18.3.23 
(591) Xanh đậm, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Anh Đức  (VN) 
Số 57/212 Đông Chính, Đằng Giang, 
Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê tàu; dịch vụ vận tải; thuê kho bãi; và bốc xếp hàng hóa.  

 

 
(210) 4-2018-36671 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nipponham Việt Nam   (VN) 
Lô L01 KCN Long Hậu, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến các loại: chả lụa các loại đã qua chế biến.  

 

 
(210) 4-2018-36672 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nipponham Việt Nam   (VN) 
Lô L01 KCN Long Hậu, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến các loại: xúc xích các loại đã qua chế biến.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36673 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại AVG  
(VN) 
LK3A, nhà C4 Làng Quốc Tế Thăng 
Long, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính tiền, máy đọc mã vạch, máy in hóa đơn thanh toán (đi kèm với máy 
tính tiền hoặc máy vi tính), ngăn kéo đựng tiền thu ngân (một bộ phận của máy tính tiền, 
không phải đồ đạc). 

 
Nhóm 16: Giấy in hóa đơn.  

 

 
(210) 4-2018-36674 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1 
(591) Xanh, hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thắng Phát   (VN) 
Thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2018-36675 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Mặt 
Trời Vàng  (VN) 
Số 274 đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-36676 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Anh Vĩ  (VN) 
B1/5S2 đường Liên ấp 2-6, tổ 2, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt heo; thịt bò; thịt gà; chà bông thịt heo; chà bông thịt gà; khô thịt heo; khô 
thịt gà; khô thịt bò; da heo khô; giò lụa; xúc xích; lạp xưởng. 

 

 
(210) 4-2018-36677 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại nhựa Trọng Tấn  
(VN) 
ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo. 
 

 
(210) 4-2018-36678 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.4; A3.1.21 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm nhạt khác 

nhau, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sơn Oskar  (VN) 
Số 24 N1 khu Văn Phú, phường Phú La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sơn. 

 

 
(210) 4-2018-36679 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ecolife Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 1B ngõ 198 phố Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị cơ điện dùng cho nhà bếp: máy nghiền, máy trộn thực phẩm dùng 
trong gia đình, máy ép hoa quả, máy xay cà phê, máy rửa bát đĩa. 

 

Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện; cầu dao; tủ điện; ổ cắm âm sàn. 
 

Nhóm 11: Bóng đèn; đèn trần; đèn chùm; đèn trang trí; đèn chiếu sáng bằng năng lượng 
mặt trời; bình nước nóng chạy điện; bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; nồi 
cơm điện; bếp điện từ; quạt điện; vòi hoa sen (thiết bị vệ sinh). 
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(210) 4-2018-36680 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Poco  (VN) 
Số 93, phố Trần Đại Nghĩa, phường Bách 
Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 

doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch vụ khai thuế; tư vấn về hoạt động doanh 
nghiệp. 

 
Nhóm 36: Quản lý tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; 
phân tích tài chính; tư vấn đầu tư.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
soạn thảo tài liệu pháp lý; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ pháp lý liên quan đến 
đàm phán hợp đồng cho người khác; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch 
vụ hoà giải; tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; đại diện pháp lý theo ủy quyền của khách 
hàng; dịch vụ tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

 

 
(210) 4-2018-36681 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 

pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36682 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2018-36684 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; 26.1.1; 26.2.7; 24.15.21 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2018-36686 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
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phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36687 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15; 24.15.2; 26.5.1 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36688 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15; 24.15.1 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2018-36689 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.5; 4.5.13; 4.5.15 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê (cà phê là thành phần chính); đồ uống được 
pha trên cơ sở cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê được xay thật mịn, pha bằng áp 
lực của hơi nước (espresso); đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà 
phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà phê 
nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi, mì sợi dẹt; miến sợi dẹt, 

thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão thực 
phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; mỳ 
khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; bột 
đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột đậu 
tương kiểu Trung Quốc (Chun-jang), bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36690 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 7.3.11; 26.1.1; 26.2.7; 24.15.21 
(731) SAMYANG FOODS CO., LTD.   (KR) 

104, Opaesan-ro 3-gil, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống có chứa cà phê; đồ uống được pha trên cơ sở cà phê; đồ uống 
được pha trên cơ sở cà phê espresso; đồ uống ướp lạnh trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê có chứa sữa; hương liệu cà phê; cà phê chưa rang; cà 
phê nhân tạo; hạt cà phê; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; mì sợi dẹt; miến sợi 

dẹt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh kẹo (bánh kẹo đường); mỳ ý (bột nhão 
thực phẩm); mỳ ống; bánh quy (cookies); xốt đậu nành; bột nhão làm từ đậu tương [gia 
vị]; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bánh quy giòn; lát ngũ cốc mỏng được sấy khô; 
mỳ khô; mỳ ăn liền; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở bột mì; mỳ cốc; bánh kẹo ăn nhanh; 
bột đậu nành; bột ớt cay lên men (gochujang); bột đậu theo mùa; nước xốt marinat; bột 
đậu tương Trung Quốc (Chun-jang); bột ngũ cốc và các chế phẩm làm từ ngũ cốc. 

 

 
(210) 4-2018-36691 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.13.25; 18.2.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Đỗ Khoa Hoàn Vũ  (VN) 
62 đường 3, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2040 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 

động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà nghỉ 

du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ. 
 

 
(210) 4-2018-36692 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Phát Thành  
(VN) 
Số 125, đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê rang. 
 

 
(210) 4-2018-36693 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A1.1.10; A1.1.2 

(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Đảo  (VN) 
56 đường Tế Hữu, phường Lộc Sơn, 

thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; thiết bị lọc nước. 
 

 
(210) 4-2018-36694 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Interphar  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2041 

(210) 4-2018-36695 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Interphar  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36696 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 

Interphar  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 
Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36697 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36698 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, 
nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, 
chất tẩy rửa; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu; mua bán thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, 
con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược 
liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-36699 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris - France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám bệnh đa khoa; thẩm mỹ viện, vật lý trị liệu spa; dịch vụ tắm hơi 

mát-xa (massage); gieo trồng cây thuốc; dịch vụ xét nghiệm y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36700 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36701 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

và Thiết bị y tế Đông Nam ¸  
(VN) 
Thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36702 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  

(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-36703 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  

(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
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(210) 4-2018-36704 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A24.15.7; 24.15.21 

(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  
(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-36705 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 14.1.13; A14.1.15; 26.1.1; 26.1.4 

(731) Công ty cổ phần Siêu Thị Việt  
(VN) 
Số 76 phố Nguyễn Chí Thanh, phường 

Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho người lớn và trẻ em.  
 

 
(210) 4-2018-36706 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.3.1; A2.3.23; A24.15.7; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, da cam. 

(731) Lã Thị Quỳnh Thoan  (VN) 
Số 101/158/26 phố Nguyễn Sơn, phường 

Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm chức năng, quần áo, dây lưng, ví da, kính mắt, túi xách, 

mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, 

tinh dầu, lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, 

bia, rượu, nước giải khát, nước uống tinh khiết, sữa và các sản phẩm sữa. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2045 

(210) 4-2018-36707 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH dược mỹ phẩm 
Interphar  (VN) 
Số nhà 17, ngõ 90 đường Khuất Duy 

Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36708 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.3.16; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển khoáng sản Phú Thịnh  
(VN) 
Số nhà 15, phố Tô Hiến Thành, phường 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 

uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 
 

 
(210) 4-2018-36720 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.1; A9.7.19 

(591) Đỏ, vàng, tím, xanh lam, xanh lá, cam, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BABY SOUP  
(VN) 
60/03/39 đường số 5, phường Bình Hưng 

Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng bán cháo dinh dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán bán thức ăn nhanh; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2018-36722 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.11; 6.1.2; A6.3.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Hội nông dân huyện Tiên 

Phước  (VN) 
14 Huỳnh Thúc Kháng, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Gái thanh trà.  
 

Nhóm 30: Mứt thanh trà. 
 

Nhóm 31: Quả thanh trà (tươi).  
 

Nhóm 32: Nước ép thanh trà.  
 

Nhóm 33: Rượu thanh trà.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quả thanh trà và các sản phẩm từ quả thanh trà: gái 
thanh trà, mứt thanh trà, nước ép thanh trà, rượu thanh trà.  

 
 

(210) 4-2018-36723 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) ROYAL TEA TAIWAN CO., LTD.  

(TW) 
No. 180, Wenfu Rd., Zuoying Dist., 
Kaohsiung City 813, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng 
để bao gói; lịch; catalô; tấm lót bình, cốc bằng giấy; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để 
bao gói.  

 

Nhóm 21: Ca/chén vại; cốc bằng giấy hoặc bằng nhựa; ống để hút; cốc cách nhiệt; lọ 
trộn; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà: đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; 
kem lạnh; bánh ngọt; kẹo, không tẩm thuốc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ phòng trà (hiệu ăn nhỏ, bán nước trà và các bữa 
ăn nhẹ); dịch vụ quầy rượu; cung cấp đồ ăn sẵn và đồ ăn nhanh do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống mang đi do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2018-36724 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.11; 3.4.13; A3.4.24 
(731) Công ty cổ phần Lí Hồ Việt 

Nam  (VN) 
Lô 15, khu N1, ngõ 1 Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 

LAWYERS COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán ăn tự phục vụ; 
dịch vụ quán nước giải khát; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2018-36725 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, vàng, vàng đất, xanh 

cốm, nâu, trắng. 
(731) Đỗ Ngọc Nam  (VN) 

Xóm 14, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên Quang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng (cửa 
hàng tư vấn cho người tiêu dùng); phân tích giá cả thị trường; giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ so sánh giá cả; dịch vụ mua bán: 
sim thẻ điện thoại, linh kiện thiết bị điện thoại di động, máy tính, điện thoại, ti vi, thiết bị 
viễn thông, camera, máy ghi hình.  

 
 

(210) 4-2018-36727 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  (VN)
333 Khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu dùng cho đồ uống [tinh dầu]; chế phẩm đánh răng; chất để tẩy rửa 
không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để giặt; 
xà phòng; chế phẩm dùng để vệ sinh thân thể. 

 

Nhóm 04: Nhiên liệu; nến; nhiên liệu thắp sáng; chất bôi trơn; chất phụ gia, không phải là 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da. 
 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng trong ngành y; chế phẩm hóa học dùng cho thú y; thực 
phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm 
diệt trừ động vật gây hại. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2048 

Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại (trừ ống kim 
loại); phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng (trừ ống kim loại); dây cáp bằng kim loại 
không dùng để dẫn điện; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ] cụ thể là khóa bằng kim 
loại (trừ khóa điện); kim loại thường, dạng thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công (trừ công cụ cầm tay chạy 
điện); máy nông nghiệp; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy công cụ (trừ công cụ 
cầm tay chạy điện); máy phân loại dùng trong công nghiệp; bộ truyền động dùng cho 
máy móc. 

 
Nhóm 09: Thiết bị ghi thời gian; thiết bị để xử lý dữ liệu (trừ máy tính), dụng cụ đo điện; 
thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị điện báo truyền ảnh; máy thu thanh và thu hình. 

 
Nhóm 10: Thiết bị nha khoa; thiết bị chỉnh hình; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng 
cụ phẫu thuật; thiết bị xét nghiệm dùng cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; 
thiết bị, máy móc và dụng cụ hàng không; hệ thống và thiết bị vận chuyển bằng cáp; thiết 
bị chống loá mắt dùng cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; động cơ cho 
phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Vũ khí đạn đạo; pháo hoa; đạn; chất nổ; ngòi nổ; vũ khí cơ giới. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; nhạc cụ; nhạc cụ dây; giá để bản nhạc; hộp phát ra tiếng nhạc; 
bộ phận chặn tiếng dùng cho dụng cụ âm nhạc. 

 
Nhóm 16: Chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng 
giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để bao gói; vật liệu để đóng sách; bìa cứng; xuất bản phẩm 
dạng in; văn phòng phẩm; (trừ thiết bị giảng dạy).  

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao hoặc chất dẻo; tượng 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ dùng cho giường (trừ đồ vải); đồ đạc (giường, 
tủ, giá, kệ); đồ đạc bằng kim loại; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc dùng trong trường 
học.  

 
Nhóm 22: Sợi dệt dạng thô; vật liệu đóng gói không bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu 
để lót (trừ cao su hoặc chất dẻo); lều (trại); lưới; dải dây để buộc hoặc quấn không bằng 
kim loại. 

 
Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ tơ nhân tạo, sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; sợi và chỉ len; sợi thủy tinh 
dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ lanh. 

 
Nhóm 24: Vải; vật liệu chất dẻo thay thế vải; khăn trải bàn (không bằng giấy); tấm phủ 
đồ đạc bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  

 
Nhóm 25: Đồ đội đầu; quần áo lót mặc bên trong; quần áo bơi; quần áo đi mưa; quần áo; 
đồ đi chân.  

 
Nhóm 26: Đồ để thêu trang trí; vật trang trí dùng cho quần áo, kim khâu; quả nhân tạo; 
hoa nhân tạo; đồ để khâu (trừ chỉ).  
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Nhóm 27: Tấm thảm; thảm cỏ nhân tạo; giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); bức 
trướng treo tường (không bằng sợi dệt); vải sơn lót nhà; chiếu. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; thiết bị trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu 
ngoài hoặc màn hình máy tính; đồ chơi; thiết bị tập thể dục; đồ trang hoàng cây noel 
(ngoại trừ đồ chiếu sáng và đồ ngọt); thiết bị rèn luyện cơ thể. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; bật lửa dùng cho người hút thuốc; diêm; đầu tẩu dùng cho đót 
thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); 
xì gà. 

 

Nhóm 36: Tư vấn về bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; đại 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ giặt là. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền hình; 
phát thanh; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; kết nối và chuyển hướng viễn thông, 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền thanh; phát sóng truyền thanh, truyền hình 
không dây; cung cấp kênh cho dịch vụ mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; dự báo thời tiết; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế phần mềm máy tính; 
kiến trúc. 

 

Nhóm 44: Thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; phòng tắm công cộng cho mục đích 
vệ sinh; dịch vụ trợ giúp về thú y; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ của nhà tâm lý 
học; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiêp. 

 

 
(210) 4-2018-36728 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Long I  
(VN) 
333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng 
Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp phần để sản xuất gốm kỹ thuật; đất sét/cao lanh/dung dịch sét lỏng để làm 
đồ sứ; men gốm/men sứ; chế phẩm tôi kim loại; nhựa nhân tạo, dạng thô/chưa xử lý. 
 

Nhóm 02: Chất màu, men (thuốc màu, sơn) dùng cho gốm sứ; màu nhuộm (thuộc nhóm 
này); kim loại lá dùng cho họa sỹ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sỹ; sơn 
(thuộc nhóm này không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); chất màu; mực in. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ nông nghiệp (thao tác thủ công); vũ khí nhỏ đeo cạnh sườn hoặc hông 
(không phải súng); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao cạo dùng điện hoặc không 
dùng điện; dụng cụ cắt (công cụ cầm tay thao tác thủ công); bộ đồ ăn (dao, dĩa, thìa). 
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Nhóm 11: Thiết bị và hệ thống nấu nướng; bếp nấu; hệ thống và thiết bị chiếu sáng; thiết 
bị đốt nóng; lò nung, không sử dụng cho phòng thí nghiệm; đèn chùm, đèn treo; vỉ nướng 
[thiết bị nấu nướng]. 

 

Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; đá 
quý; đồ trang trí (đồ trang sức; đồ kim hoàn); dụng cụ đo thời gian; đồng hồ.  

 

Nhóm 17: Vật liệu để bịt kín; vật liệu vách điện, nhiệt; hợp chất hóa học dùng để bịt lỗ rò 
rỉ; vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu cách âm; sứ cách 
điện.  

 

Nhóm 18: Giả da (trừ quần áo, mũ, túi, ví thắt lưng làm bằng giả da); da thuộc dạng thô 
hoặc bán thành phẩm; yên cương; ô; gậy chống; va li. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; công trình xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng cho xây dựng (trừ sơn); gốm và sứ dùng trong xây 
dựng; vật liệu gia cố không bằng kim loại dùng cho xây dựng; đồ nghệ thuật bằng đá, 
bằng bê tông hoặc bằng đá hoa. 

 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; đồ chứa đựng 
dùng nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; bộ 
đồ uống trà (bộ đồ ăn); cốc vại, ca; bộ đồ ăn ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ bát đĩa, đồ phục 
vụ ăn uống [đĩa]; nồi áp suất, nồi hầm, nồi hấp không dùng điện; bộ đựng đồ gia vị; bình, 
ấm; lọ, bình cắm hoa; khuôn [dụng cụ nhà bếp]; dụng cụ xay cho mục đích gia đình vận 
hành bằng tay; dụng cụ nhà bếp; đĩa; tách, chén, cốc; thớt để cắt dùng cho nhà bếp; chậu 
[đồ chứa đựng]; tượng bằng sứ, sành, đất nung hoặc thủy tinh; chén; đồ trang trí bằng sứ; 
đồ sứ để chứa đựng; đồ thủ công mỹ nghệ và đồ gia dụng bằng gốm, bằng sành và bằng 
sứ dùng trong gia đình không thuộc các nhóm khác. 

 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; 
sữa; đồ uống làm từ sữa hoặc chủ yếu từ sữa; bơ; động vật giáp sát [không còn sống]; dầu 
có thể ăn được; trứng; cá đã lạng xương, thăn cá đã bỏ xương, phi-lê cá; thực phẩm làm từ 
cá; thú săn [không còn sống]; thạch cho thực phẩm; nước ép rau dùng để nấu ăn; gia cầm 
[không còn sống]; hạt đã chế biến, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây. 

 

Nhóm 30: Ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc; gia vị thập cẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh 
dầu été và tinh dầu]; chè; cà phê; đường; đồ gia vị; bánh; hương liệu (trừ tinh dầu); bột. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; cây trồng; hoa tự nhiên; quả tươi; rau tươi; thức ăn gia súc. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); nước uống có ga (đồ uống); đồ 
uống không có cồn; nước ép trái cây. 
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa hoa 
quả; rượu gạo; rượu khai vị; tinh dầu rượu. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội trợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; mua bán và đại lý ký gửi hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng bằng gốm, sành, sứ, 
thủy tinh. 

 

Nhóm 39: Vận tải, kho hàng hóa; cất giữ hàng hóa; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn; đóng gói 
hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải. 
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Nhóm 40: Nung đồ gốm; xử lý kim loại; dịch vụ in; làm đông lạnh sản phẩm; mạ vàng; 
bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ cung cấp các 
tiện nghi giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc 
giáo dục]. 

 
Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn nhà trọ; cho thuê phòng họp; nhà 
hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà nghỉ du lịch. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ hòa giải; dịch vụ trông giữ trẻ tại 
nhà; dịch vụ tổ chức các buổi lễ tôn giáo; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ môi giới hôn nhân. 

 

 
(210) 4-2018-36744 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) LION CORPORATION   (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng dùng cho cơ thể, xà phòng rửa tay; dầu gội đầu; thuốc nhuộm tóc; 

dầu xả tóc; nước xức tóc, mỹ phẩm dùng để dưỡng tóc; mỹ phẩm để mọc tóc; kem dưỡng 
da; nước thơm dưỡng da; nước thơm để xức sau khi tắm; sữa dưỡng da thông thường; kem 
dưỡng môi; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]; chất khử mùi dùng cho người; mỹ phẩm để rửa mặt; kem đánh răng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm dược dùng cho bệnh ngoài da; chế phẩm chứa thuốc 
để điều trị cho da; chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc; kem dùng cho môi có chứa 
thuốc; chế phẩm để làm sạch da cho mục đích y tế; thuốc giảm đau; miếng dán giảm đau 
chống viêm; chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng cho người; thuốc chống đổ mồi hôi 
chân.  

 

 
(210) 4-2018-36745 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place, Uob Plaza, Singapore 
048624  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa từ; chuột [thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị phân phát vé; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu (USB); băng viđêô; thẻ được sử dụng như thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc có từ 
tính); thẻ ngân hàng (mã hóa hoặc từ tính); thẻ tiền mặt (mã hóa hoặc từ tính); thẻ thanh 
toán (mã hóa hoặc từ tính); máy rút tiền tự động (ATM). 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; định giá các tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn; quyên góp quĩ từ thiện, dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; nghiệp vụ 
thanh toán [tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; ký gửi 
các đồ vật quí giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính, 
thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; định giá tài chính gỗ thẳng; cung cấp thông tin 
tài chính thông qua một trang web; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người 
khác; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hoả hoạn; đánh giá tài chính; định giá tài sản; bảo hiểm 
y tế; thuê mua tài chính; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tư vấn 
bảo hiểm, thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp; 
bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; bảo hiểm hàng hải; ngân hàng thế chấp; quỹ 
tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức 
quyên góp từ thiện; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài 
chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ 
quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; định giá tem; thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo 
lãnh tài chính; phát hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; uỷ thác quản lý 
tài chính; sàn giao dịch hàng hóa [tài chính], vàng, công cụ tài chính, tiền tệ và chứng 
khoán; dịch vụ môi giới vàng thỏi.  

 

 
(210) 4-2018-36746 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) UNITED OVERSEAS BANK LIMITED  

(SG) 
80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapore 
048624  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển mạch điện; đĩa compắc [nghe-nhìn]; đĩa từ; chuột [thiết bị ngoại vi 
của máy vi tính]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; thiết bị phân phát vé; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu (USB); băng viđêô; thẻ được sử dụng như thẻ tín dụng (được mã hóa hoặc có từ 
tính); thẻ ngân hàng (mã hóa hoặc từ tính); thẻ tiền mặt (mã hóa hoặc từ tính); thẻ thanh 
toán (mã hóa hoặc từ tính); máy rút tiền tự động (ATM). 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm tai nạn trên biển; định giá các tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ ngân 
hàng; môi giới; môi giới tín chỉ các-bon; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể [dịch vụ 
tài chính]; đầu tư vốn; quyên góp quĩ từ thiện, dịch vụ kiểm tra ngân phiếu; nghiệp vụ 
thanh toán [tài chính]; dịch vụ văn phòng tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát 
hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ đại lý thu hồi nợ; dịch vụ tư vấn nợ; ký gửi 
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các đồ vật quí giá; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng; thu xếp tài chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính [bảo 
hiểm, ngân hàng, bất động sản]; quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn tài chính, 
thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; định giá tài chính gỗ thẳng; cung cấp thông tin 
tài chính thông qua một trang web; quản lý tài chính các thanh toán hoàn trả cho người 
khác; dịch vụ tài chính; bảo hiểm hoả hoạn; đánh giá tài chính; định giá tài sản; bảo hiểm 
y tế; thuê mua tài chính; trả góp; môi giới bảo hiểm; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; tư vấn 
bảo hiểm, thông tin bảo hiểm; đầu tư quỹ; cho thuê bất động sản; cho vay có thế chấp; 
bảo hiểm sinh mạng; cho vay [tài chính]; bảo hiểm hàng hải; ngân hàng thế chấp; quỹ 
tương hỗ; cho thuê văn phòng [bất động sản]; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; tổ chức 
quyên góp từ thiện; dịch vụ quỹ dự trữ hưu bổng; ước lượng giá sửa chữa [đánh giá tài 
chính]; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ cho thuê két an toàn để giữ đồ vật quí giá; dịch vụ 
quĩ tiết kiệm; môi giới chứng khoán; định giá tem; thông tin giá cả thị trường chứng 
khoán; dịch vụ môi giới chứng khoán; môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ bảo 
lãnh tài chính; phát hành phiếu có giá; phát hành ngân phiếu [séc] du lịch; uỷ thác quản lý 
tài chính; sàn giao dịch hàng hóa [tài chính], vàng, công cụ tài chính, tiền tệ và chứng 
khoán; dịch vụ môi giới vàng thỏi.  

 

 
(210) 4-2018-36747 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH máy công 

nghiệp NINGBO TIME Việt Nam  
(VN) 
Số 4, ngõ 1 đường Trần Quốc Hoàn, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy nông nghiệp; dụng cụ cầm tay, không thao tác thủ công; 
động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; máy nén khí; máy bơm nước; máy phát điện; máy 
cắt; máy xén; máy cưa; máy hàn điện; máy tăng áp lực.  

 

 
(210) 4-2018-36748 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

GREENIP (GREENIP CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 
phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2018-36749 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG    (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm uốn tóc; mỹ phẩm; các chế 

phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2018-36760 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.5.19; 3.5.20; A3.5.24 
(591) Vàng, đen. 
(731) Hoàng Văn Công  (VN) 

38 lô E6, khu phố 4, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà); bánh kẹo; kem lạnh; chế 
phẩm ngũ cốc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, trà sữa; dịch vụ ăn uống lưu động (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-36761 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH AKITA Việt Nam  

(VN) 
Số 25, ngách 37, ngõ 167, phố Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc; dầu 
gội đầu; sữa tắm. 
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(210) 4-2018-36762 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH AKITA Việt Nam  

(VN) 
Số 25, ngách 37, ngõ 167, phố Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 

dược liệu; miếng dán hạ sốt có chứa thuốc. 
 

 
(210) 4-2018-36763 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH AKITA Việt Nam  

(VN) 
Số 25, ngách 37, ngõ 167, phố Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mỹ 

phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, dụng cụ và trang thiết 
bị y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ, miếng dán hạ sốt, dược liệu, thuốc nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2018-36764 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH AKITA Việt Nam  

(VN) 
Số 25, ngách 37, ngõ 167, phố Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc; dầu 

gội đầu; sữa tắm. 
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(210) 4-2018-36765 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

đầu tư thương mại Song Thư  
(VN) 
Số 2, ngõ 217/27, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc; dầu 

gội đầu; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
dược liệu; miếng dán hạ sốt có chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mỹ 
phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, dụng cụ và trang thiết 
bị y tế, dung dịch vệ sinh phụ nữ, miếng dán hạ sốt, dược liệu, thuốc nhuộm tóc. 

 

 
(210) 4-2018-36766 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

đầu tư thương mại Song Thư  
(VN) 
Số 2, ngõ 217/27, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm sóc da, 
tóc, móng. 

 

 
(210) 4-2018-36780 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36781 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36782 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-36783 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-36784 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-36785 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36786 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh   (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36787 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 

đầu tư thương mại Song Thư  
(VN) 
Số 2, ngõ 217/27, phố Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
dược liệu; miếng dán hạ sốt có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-36788 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty TNHH Saigon 
Nanomat  (VN) 
Số 30 Khổng Tử, phường Hiệp Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia dùng trong dầu nhớt; chất phụ gia dùng trong chất bôi trơn; hóa 
chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng trong ngành nhựa. 

 

Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ: chất phụ gia dùng trong dầu nhớt; chất phụ gia dùng trong 
chất bôi trơn; hóa chất dùng trong nông nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa 
chất dùng trong ngành nhựa. 

 

 
(210) 4-2018-36801 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh   (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36802 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tuệ Minh  (VN) 
Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2018-36803 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Hồng, xanh dương, xám. (540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và phát triển giáo dục An 
Huy  (VN) 
Số 18, ngách 53, ngõ 896 đường Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2018-36804 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp chăn nuôi 
Alphafeed Việt Nam  (VN) 
Lô II-2, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy, hải sản các loại; thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật 
nuôi; động vật sống; lúa mì; ngũ cốc (hạt). 

 

 
(210) 4-2018-36805 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp chăn nuôi 
Alphafeed Việt Nam  (VN) 
Lô II-2, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy, hải sản các loại; thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật 
nuôi; động vật sống; lúa mì; ngũ cốc (hạt). 

 
 

(210) 4-2018-36806 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.13; 4.5.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp chăn nuôi 
Alphafeed Việt Nam  (VN) 
Lô II-2, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy, hải sản các loại; thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật 
nuôi; động vật sống; lúa mì; ngũ cốc (hạt). 

 

 
(210) 4-2018-36807 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.11.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp chăn nuôi 
Alphafeed Việt Nam  (VN) 
Lô II-2, khu công nghiệp Hòa Phú, ấp 
Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long 
Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho thủy, hải sản các loại; thức ăn cho động vật; chế phẩm vỗ béo vật 
nuôi; động vật sống; lúa mì; ngũ cốc (hạt). 

 

 
(210) 4-2018-36810 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NOOKUMS INC.  (US) 

9432 Rocherter Rd., Middleport, NY 
14105, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 10: Núm vú giả cho trẻ em ngậm; núm vú của bình sữa trẻ em; vòng kích thích 
mọc răng cho trẻ em; miếng kích thích mọc răng cho trẻ em; bình sữa cho trẻ em; bình 
sữa có núm vú cho trẻ em. 
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(210) 4-2018-36811 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NOOKUMS INC.  (US) 

9432 Rocherter Rd., Middleport, NY 
14105, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày len cho trẻ em; quần lót trẻ em; quần trẻ em; quần dài trẻ em; áo liền 
quần cho trẻ em; quần áo ngủ cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2018-36812 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NOOKUMS INC.  (US) 

9432 Rocherter Rd., Middleport, NY 
14105, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi bằng vải nhung đính khăn lau mềm; đồ chơi bằng vải; gấu bông; động 
vật đồ chơi; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi cho trẻ em. 

 

 
(210) 4-2018-36814 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3; 26.4.8; A25.7.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vật tư ngành in Việt Phát  (VN) 
Số 37 BN1, khu D2D, phường Thống 
Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

 
(210) 4-2018-36816 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.13.1; 26.4.1; 26.3.23 
(591) Đen, trắng, tím hồng, tím, xanh lam, đỏ 

cam, vàng nghệ, da cam. 
(731) 1. Lê Ngọc Mai   (VN) 

Số 305 tổ 45A, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

2. Trần Thị Cẩm Vân  (VN) 
Số 11 ngõ 51 Trần Điền, phường Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch bao gồm: vận chuyển người đi du lịch; hướng dẫn du lịch; 
thông tin về giá cả (các chuyến du lịch); thông tin về tuyến du lịch; dịch vụ liên quan đến 
việc thuê phương tiện du lịch, vận tải. 

 

 
(210) 4-2018-36817 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 26.4.1; 26.4.9; 26.13.1 
(591) Đỏ tươi, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Doãn Thị Bích 

Ngọc  (VN) 
Số 03 Trần Quang Khải, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng; quán ăn; quán đồ uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2018-36818 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Lợi  (VN) 
135E Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 
6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-36819 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH Thương Mại M&L 

Việt Nam  (VN) 
Số 34 ngách 606/137 đường Ngọc Thụy, 
tổ 28, Phường Ngọc Thụy, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; 
dịch vụ mua bán, cụ thể là: đồ chơi cho trẻ em, đồ dùng cho trẻ em gồm: ghế ngồi ăn cho 
trẻ em, ghế nằm chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót 
dùng thay đồ cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ 
em, ghế cao cho trẻ em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho 
trẻ em, chậu tắm cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu 
em bé, thiết bị hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng 
ăn uống cho trẻ em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, 
thìa dùng để uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ (gồm vật dụng 
chặn cửa, thanh chặn thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), quần áo trẻ em, đồ đội 
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đầu, đồ đi chân cho trẻ em, đồ dùng gia đình (gồm phụ kiện bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, 
gối, đệm, màn). 

 

 
(210) 4-2018-36820 (220) 23.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A18.5.7; A18.5.3; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
UHMGROUP  (VN) 
385A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; hoạt đéng văn 
phòng.  

 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

 
(210) 4-2018-36824 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36825 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2018-36826 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36827 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36828 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36829 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Da cam, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh DOTAMART  
(VN) 
Nhà 8, ngách 124/4 ngõ 121 Trần Phú, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: balo, ví da, bếp nướng điện, thú nhồi bông, cây lau nhà, đèn ngủ, thắt 
lưng da, hộp ủ cơm, quần áo, tai nghe. 

 

(210) 4-2018-36830 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36831 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36832 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36833 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2018-36834 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36835 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36836 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36837 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36838 (220) 23.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) BOSTON PHARMACEUTICAL, INC.  

(US) 
12241 Sun Grove St, Garden Grove, CA 
92840, United States of America. 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2067 

(210) 4-2018-36839 (220) 24.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A14.5.2 
(591) Vàng nghệ. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Kim Phượng   (VN) 
17/16 Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; dịch vụ 
định giá bất động sản.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
(khách sạn, nhà nghỉ du lịch).  

 

 
(210) 4-2018-36850 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.3; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Cam, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chuyên Nhà Đất  
(VN) 
Số 267, đường Tạo Lực 5, khu phố 1, 
phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; cung cấp sàn giao 

dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ.         

 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; môi giới bất động sản; cung cấp thông tin tài chính thông qua 
một trang web.  

 

 
(210) 4-2018-36851 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.9.24; A5.5.22; 25.1.6; A6.19.16; 

A6.19.9 
(591) Đỏ, xanh, vàng, cam, hồng, tím, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MEDIUSA   (VN) 
154 Khánh Hội, phường 06, quận 04, 
thành phố Hồ Chí Minh              

 

(511)   Nhóm 29: Rau đã được bảo quản; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô; rau, củ, quả đóng hộp; 
rau đông khô.  

 

Nhóm 31: Hoa tự nhiên; trái cây tươi; quả tươi; rau cỏ tươi, nấm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán rau đã được bảo quản; mua bán rau đã nấu; mua bán rau củ đã sấy 
khô; mua bán rau, củ, quả đóng hộp; mua bán hạt tiêu Giamaica; mua bán đồ uống trên 
cơ sở cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở trà; mua bán đồ uống trên cơ sở ca cao; mua 
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bán đồ gia vị; mua bán thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; mua bán chế phẩm ngũ 
cốc; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận; dịch 
vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với 
các doanh nhân cần vốn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, mua 
bán đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; 
tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ phiên dịch viên; 
dịch vụ sắp đặt không dùng cho mục đích quảng cáo; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ 
giải trí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ du lịch, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán 
ăn tự phục vụ; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2018-36852 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đen, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ JENNIFER   (VN) 
315 đường Cô Bắc, khu phố Bình Minh 
1, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương       

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-36853 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Ông Nguyễn Trọng Tuyên  (VN)
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (đệm, đệm lò xo, gối).  
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường, vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình.  
 
 

(210) 4-2018-36854 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng, cam, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la, mứt kẹo, bánh ngọt.  
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(210) 4-2018-36855 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Nâu, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng   (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la, mứt kẹo, bánh ngọt. 

 

 
(210) 4-2018-36856 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.3.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng   (VN) 
Lô đất diện tích 1.238.4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. 

 

 
(210) 4-2018-36857 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Đào Đức Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 29: Rau câu. 

 

 
(210) 4-2018-36859 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.6 
(591) Đỏ, xanh, xám, vàng. 

(540) 

 

(731) Đào Đức Hưng    (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnhThái Bình 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sô cô la. mứt kẹo, bánh ngọt  
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(210) 4-2018-36870 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Grow Green AZ  
(VN) 
Số 8/78 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội       

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-36871 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Y   (VN) 
Số 16 ngách 577/12 Thụy Khuê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội        

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 

dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người.  
 

 
(210) 4-2018-36872 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 3.1.4; 3.1.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH JETCAT Việt Nam  
(VN) 
240/11 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Thuyền, tàu thuyền; phương tiện giao thông dưới nước.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tiếp thị, quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế, tạo mẫu tàu, thuyền; thiết kế, tạo mẫu phương tiện thủy; thiết kế nội 
thất cho phương tiện thủy; thiết kế, tạo mẫu sản phẩm công nghiệp. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2071 

(210) 4-2018-36873 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh                     

 

(511)   Nhóm 16: Cuốn sách nhỏ; lịch; truyện tranh; tạp chí [định kỳ]; báo chí; tạp chí xuất bản 
định kỳ.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); dịch vụ 
nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; 
truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ 
mua hàng từ xa. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; 
tạo lập và duy trì trang web cho người khác; thiết kế phần mềm máy tính; cung cấp công 
cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế hệ thống máy tính.  

 

 
(210) 4-2018-36875 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2018-36876 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A18.1.20; A2.1.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh đậm. 

(540) 

  

(731) Phùng Thanh Tuyên  (VN) 
Thôn An Châu, xã An Thượng, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 12: Các loại xe lăn dành cho người già, người khuyết tật. 
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(210) 4-2018-36877 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; bể phốt bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2018-36878 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; bể phốt bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2018-36879 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và đầu tư Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 332 phố Kim Ngưu, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; bể phốt bằng nhựa (thiết bị vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2018-36890 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại kỹ thuật cơ khí 
Phú Gia Việt  (VN) 
B8A/24V ấp 2, đường Võ Văn Vân, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm; cửa nhôm. 
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(210) 4-2018-36891 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH thuốc lá Đà 

Nẵng  (VN) 
Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2018-36893 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AIRBUS HELICOPTERS  (FR) 

AÐroport International Marseille 
Provence, 13725 Marignane Cedex, 
France 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ trên không; phương tiện giao thông trên không; máy bay trực thăng và 
máy bay lên thẳng và các bộ phận hợp thành và phụ kiện của chúng thuộc nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2018-36894 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AIRBUS HELICOPTERS  (FR) 

AÐroport International Marseille 
Provence, 13725 Marignane Cedex, 
FRANCE 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ trên không; phương tiện giao thông trên không; máy bay trực thăng và 
máy bay lên thẳng và các bộ phận hợp thành và phụ kiện của chúng thuộc nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2018-36895 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; 2.9.8 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nghiêm Thị Thanh Thảo  (VN) 
A38TT3 đô thị Văn Quán, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Quần tã trẻ em; tã lót, băng vệ sinh; quần tã trẻ em; chế phẩm lô hội dùng cho 
mục đích dược phẩm; dầu thơm dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-36896 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 5.9.3; A5.1.5 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, hồng nhạt, trắng, 

nâu, tím, đen nhạt. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất, thương 
mại dịch vụ nông nghiệp xã 
Khám Lạng  (VN) 
UBND xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, 
tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai sọ chưa qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2018-36897 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.7; A3.7.24 
(591) Ghi, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quản Lan  
(VN) 
Km số 9-DT490c, thị trấn Nam Giang, 
huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; bệt vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; dây 

cấp nước (bộ phận của thiết bị vệ sinh); vòi xịt nhà vệ sinh; bình nóng lạnh dùng điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thiết bị vệ sinh, sen vòi, bồn vệ sinh, bệt vệ sinh, 
chậu rửa bát, chậu rửa tay, bệ xí bệt, ống dẫn dùng cho thiết bị vệ sinh, vòi nước, sen vòi 
tắm, bồn tắm, vòi hoa sen, vòi khóa [van, đầu vặn] [vòi đóng] cho ống dẫn; xi phông dùng 
cho thiết bị vệ sinh, vòi xịt nhà vệ sinh, chậu rửa gắn cố định; dây cấp nước, bình nóng 
lạnh dùng điện. (bộ phận của thiết bị vệ sinh). 

 

 
(210) 4-2018-36898 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh lá cây đậm, 

đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Diên Hồng  (VN) 
Tầng 2, số nhà 43, ngõ 125 Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt dạng gel. 
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(210) 4-2018-36899 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15; A25.7.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, xanh ngọc, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Diên Hồng  (VN) 
Tầng 2 số nhà 43 ngõ 125 Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dạng kem bôi ngoài da; mỹ phẩm dưỡng da, giảm thâm 
nám, chống nhăn. 

 

 
(210) 4-2018-36910 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A12.1.9; 10.3.7; 7.15.8 
(731) Đinh Tiến Nam  (VN) 

Số 7 ngõ giữa 1 thôn Mỹ Nội, xã Bắc 
Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế; ghế thư giãn; ghế đọc sách; ghế để chân; ghế trường kỷ (sofa); ghế trang trí. 
 

 
(210) 4-2018-36911 (220) 24.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 25.3.1; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Long Tài  (VN) 
1504 đường 3/2, phường 2, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-36912 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 1.13.1; 26.3.1 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Thị Kim Anh  (VN) 
Quầy số A09 lầu trệt, trung tâm thương 
mại Đồng Khánh - 549 Trần Hưng Đạo 
B, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải sợi.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36913 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-36914 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.7.5; 5.3.20; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thanh An   (VN) 
P809 tầng 8, tòa nhà Plaschem, số 562 
đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, bột ngũ cốc ăn kiêng, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột ngũ cốc ăn kiêng 
uống liền, bột ngũ cốc dinh dưỡng uống liền, đồ uống sữa mạch nha dùng trong ngành y, 
đồ uống ăn kiêng dùng trong ngành y, thức ăn dặm cho bé, cốm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; mua bán lương thực, thực phẩm, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh, kẹo gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, ca cao, gia vị, sữa và các sản phẩm sữa, sữa tươi, 
sữa bột, bơ, pho mát, sữa đậu nành, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải 
khát, nước ép trái cây, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2018-36915 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại Thịnh 
Phát  (VN) 
Số 12, ngách 155/162 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, lợn, gà, tôm, cá.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36916 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần O2Pharm  (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36917 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần 02Pharm   (VN)

39/39 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36918 (220) 24.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.6; A26.11.12
(591) Nâu, vàng gold, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Tân Hiệp Phát  (VN) 
219 Đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh 
Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; hạt phỉ, đã chế biến; 
nước quả nấu đông, thạch trái cây, thạch hoa quả. 

 

Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; đồ 
uống cà phê có sữa; trà; đồ uống không cồn có hương vị trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không cồn có hương vị trà; 
nước quả [đồ uống], nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn, đồ uống từ nước quả ép không có cồn; xi rô dùng cho đồ uống; nước 
[đồ uống].  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36919 (220) 24.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH RED & BLUE  (VN) 
C1.07 khối nhà C, đường Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố Riverside Residence, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

 

(511)   Nhóm 32: Chiết xuất từ trái cây không có cồn; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; 
nước ép quả; nước chanh. 

 

 
(210) 4-2018-36930 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.2; 2.9.10; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nha khoa 
DR.V¦¥NG  (VN) 
108 Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa.  
 
 

(210) 4-2018-36931 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; A26.11.8; 1.15.5 
(591) Đen, vàng, cam, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Mai Xuân Quang  (VN) 
Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô, xe máy; dầu nhớt dùng cho tàu, thuyền; dầu nhớt dùng 
trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2018-36932 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.5; 1.15.15; A26.11.8 
(591) Đen, vàng, cam, đỏ, xanh. 

(540) 

 

(731) Mai Xuân Quang   (VN) 
Số 31, khu phố 6, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt dùng cho ô tô, xe máy; dầu nhớt dùng cho tàu, thuyền; dầu nhớt dùng 
trong công nghiệp.  
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(210) 4-2018-36933 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Rd., Bethesda, 
Maryland 20817, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 

giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 

chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ quảng cáo cho khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, dịch vụ hàng không, cho thuê xe, sở hữu kỳ nghỉ, du lịch và nghỉ lễ thông qua 
chương trình giải thưởng khuyến khích; tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khách 
hàng thân thiết. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ, bất động sản; dịch vụ sở hữu kỳ 
nghỉ tại bất động sản kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ đăng kê 
bất động sản, cho thuê ngắn hạn và cho thuê dài hạn đối với nhà ở, căn hộ, phòng trong 
nhà, nhà nghỉ dưỡng và biệt thụ kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ 
thẻ tín dụng.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách 
sạn kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; đặt chỗ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2018-36934 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Rd., Bethesda, 
Maryland 20817, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 
chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ quảng cáo cho khách sạn, khu nghỉ 
dưỡng, dịch vụ hàng không, cho thuê xe, sở hữu kỳ nghỉ, du lịch và nghỉ lễ thông qua 
chương trình giải thưởng khuyến khích; tổ chức, vận hành và giám sát chương trình khách 
hàng thân thiết. 

 

Nhóm 36: Bảo hiểm, dịch vụ tài chính, dịch vụ tiền tệ, bất động sản; dịch vụ sở hữu kỳ 
nghỉ tại bất động sản kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ đăng kê 
bất động sản, cho thuê ngắn hạn và cho thuê dài hạn đối với nhà ở, căn hộ, phòng trong 
nhà, nhà nghỉ dưỡng và biệt thụ kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; dịch vụ 
thẻ tín dụng.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách 
sạn kèm theo chương trình giải thưởng khuyến khích; đặt chỗ khách sạn.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36935 (220) 24.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1; A5.3.13; 

5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, hồng đậm, hồng nhạt, nâu, 

vàng nhạt, ghi. 
(731) SANOFI   (FR) 

54, rue La BoÐtie, 75008 PARIS, 
FRANCE  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển 
giao công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng khử mùi; sữa (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; nước thơm 
(mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; kem (mỹ phẩm) làm sạch da và cơ thể; xà phòng làm 
sạch da và cơ thể; xà phòng làm sạch cơ thể, mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm dùng khi 
tắm, ví dụ gel tắm, kem tắm (mỹ phẩm), dầu tắm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
khăn giấy và khăn lau dược tẩm nước thơm mỹ phẩm; nước thơm và chế phẩm làm rụng 
lông; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho tóc. 

 

Nhóm 05: Chất khử trùng dạng thanh dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa; chất khử 
trùng dạng lỏng dùng để điều trị da và bệnh phụ khoa, chất khử trùng dạng dầu dùng để 
điều trị da và bệnh phụ khoa; xà phòng khử trùng; xà phòng có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-36938 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 3.2.7 
(591) Đỏ, da cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Anh Kiệt  
(VN) 
Số 137, đường Lê Lai, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2018-36939 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Dương 

Danh Hùng  (VN) 
Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ (MK 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh; quần tã trẻ em [tã lót]; quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]; khăn 
giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ 
sinh.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 
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(210) 4-2018-36952 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A3.9.24; 3.9.16 

(591) Vàng, cam, đỏ cam, đỏ, xanh nước biển, 

trắng, đen. 

(731) Nguyễn Triện Phú  (VN) 
Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hải sản tươi, hải sản khô.  
 

 
(210) 4-2018-36953 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.16; A3.9.24 

(591) Trắng, đen, đỏ cam, cam, xanh nước 

biển. 

(731) Nguyễn Triện Phú  (VN) 
Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hải sản tươi, hải sản khô.  
 

 
(210) 4-2018-36954 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.16; A3.9.24 

(591) Trắng, đen, đỏ cam, cam, vàng, xanh 

nước biển. 

(731) Nguyễn Triện Phú  (VN) 
Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hải sản tươi, hải sản khô.  
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(210) 4-2018-36956 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển, 

hồng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ giải trí JAZZY PARADISE  (VN)
216 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IPC) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: hàng lưu niệm gồm các loại hoa khô, hoa giả, 
tranh, ảnh, khung tranh, thú nhồi bông, sổ tay, bút, hàng đan móc như khăn len, mũ len, 
quần áo, tất (vớ), găng tay, túi xách, bóp (ví), các loại tượng, chai (lọ), ly (tách) bằng gỗ, 
thủy tinh, gốm, sứ, đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, móc khóa, móc điện thoại, vải 
sợi, nước uống, bánh kẹo, mỹ phẩm, dụng cụ thể thao, đồ may mặc: quần áo may sẵn, 
mũ, nón, khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi, giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; dịch vụ rạp chiếu phim; 
dịch vụ câu lạc bộ thể thao. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, nước uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ quán cơm; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2018-36958 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.1; 4.3.1 
(731) Công ty TNHH BAN - JING  (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-36959 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH BAN - JING  (VN) 

C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH KEDA IP (KEDA IP 
CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2018-36970 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) GENERAL MOTORS LLC  (US) 

300 Renaissance Center, City of Detroit, 

State of Michigan 48265-3000, United 

States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cơ giới và các bộ phận của xe cơ giới. 
 

 
(210) 4-2018-36971 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) JIN LONG  (CN) 

Room 1405, Building No. 7, Bihai 

Futong City, Southwest of Xingye Road, 

Xixiang Street, Bao'an Distrist, 

Shenzhen, Guangdong Province, China. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; chất bán dẫn; máy vi tính; điện thoại di động; micrô; loa phóng 

thanh; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị đếm bước chân; bảng thông báo điện tử; 

thiết bị đo, bằng điện; sợi để nhận dạng dùng cho dây điện; hệ thống phòng trộm, chạy 

điện; kính đeo mắt; thiết bị sạc cho pin điện; thẻ chip điện tử; tai nghe; bao (túi) cho thiết 

bị chụp ảnh; nguồn điện di động (pin sạc); màn hình LCD; máy ảnh kỹ thuật số. 
 

 
(210) 4-2018-36972 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.7 

(591) Tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển dược liệu KONTUM  
(VN) 
Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện 

Kon Pl«ng, tỉnh Kon Tum       
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2018-36974 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) SHENZHEN TI LIAN WANG HEALTH 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room 603, Building 8th, 1970 
Technology Small Town, No. 112 
Minkang Road, Minzhi Street, Longhua 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Vật dụng bảo vệ ống chân (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ khuỷu tay (dụng 

cụ thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối (dụng cụ thể thao); vật dụng bảo vệ ống chân dùng 
trong thể thao; vật dụng bảo vệ eo dùng trong thể thao; gậy cho trò chơi. 

 

 
(210) 4-2018-36975 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vinapharma  (VN) 
Tầng M, tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 
Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dung dịch vệ sinh phụ nữ không chứa thuốc; thuốc nhuộm tóc; dầu 

gội đầu; sữa tắm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; 
dược liệu; miếng dán hạ sốt có chứa thuốc. 

 

 
(210) 4-2018-36978 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 15.7.1; 25.1.6; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hạnh  (VN) 
49/59/13, tổ 3, ấp 6, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 20: Gối; nệm (làm bằng bông gòn tự nhiên). 
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(210) 4-2018-36990 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36991 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36992 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2018-36993 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2018-36994 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Thương doanh  (VN) 
Số 8 Vương Thừa Vũ, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 09: Máy ly tâm dùng cho phòng thí nghiệm; dụng cụ đo lường và kiểm định; thiết 

bị và dụng cụ quan trắc môi trường; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y tế; 
vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); máy móc và dụng cụ để thử nghiệm vật liệu.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ nha 
khoa; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế; dụng cụ phẫu thuật, chỉnh hình; thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2018-36995 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.9.19 
(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, đen, trắng, ghi. 
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON   (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 
nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa], đậu Hà Lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em]; kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa; sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2018-36996 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, ghi, nâu, trắng.
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON   (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 
nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa], đậu Hà Lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em]; kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa; sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2018-36997 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, xanh, nâu đậm, nâu nhạt, trắng. 
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON   (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 
nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa], đậu Hà Lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em]; kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa; sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp.  
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(210) 4-2018-36998 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, vàng, nâu, trắng. 
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON   (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 
nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa], đậu Hà Lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em]; kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa; sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2018-36999 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ, vàng, nâu, da cam, trắng. 
(731) LEGAL ASSOCIATION OF SAHM 

YOOK HAK WON   (KR) 
11, Imun-ro 1-gil, Dongdaemun-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ; đậu phụ đặc; thực phẩm chế biến từ sữa đậu đông (đậu phụ); sữa đậu 
nành; sữa đậu nành [sản phẩm thay thế sữa], đậu Hà Lan đông lạnh; đậu đông lạnh; hạt 
đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; đậu Hà Lan đã bảo quản, đậu đã bảo quản; thực 
phẩm chế biến từ đậu [trừ sữa đậu đông (đậu phụ) và các sản phẩm chế biến từ chúng]; 
sữa đã lên men; sữa bột [trừ sữa cho trẻ em]; kem tươi (sản phẩm sữa); sữa cừu; đồ uống 
trên cơ sở sữa chua; sữa; sản phẩm sữa đã xử lý; đồ uống chứa khuẩn axit lactic, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; pho mát; bơ; kem bơ; sản phẩm thịt, đã xử lý; dầu có 
thể ăn được; trứng; trái cây đóng chai hoặc đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2018-37013 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.5.1; A18.5.3; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh tím, xanh da trời, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch FAMILY TOUR  
(VN) 
Phòng 306 - Số 5A Hoàng Văn Thụ, 
phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-37015 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Dược 198  
(VN) 
Số 147 phố Kim Bài - thị trấn Kim Bài, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (dịch vụ khám chữa bệnh).  
 
 

(210) 4-2018-37016 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ dầu khí 
Đông Hưng   (VN) 
80/54 đường số 3, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng dầu; gas; dầu động cơ; khí dầu mỏ hóa lỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.   

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG).  
 
 

(210) 4-2018-37017 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ dầu khí 
Đông Hưng   (VN) 
80/54 đường số 3, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; xăng dầu; gas; dầu động cơ; khí dầu mỏ hóa lỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị dầu khí, các sản phẩm dầu, khí đốt, 
sản phẩm lọc hóa dầu và nguyên liệu hóa phẩm dầu khí.   

 

Nhóm 39: Chiết nạp khí hóa lỏng (LPG).  
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(210) 4-2018-37018 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 19.7.1; 26.1.1 
(591) Đen, xám, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ thực phẩm và đồ 
uống Sài Gòn   (VN) 
16A đường TA12, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: các loại hạt đã qua chế 
biến như hạt điều, đậu phộng, dầu ăn, mỡ động vật, mỡ thực vật; rau, củ được sơ chế, thịt 
(thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò), cá, mực, sò, ốc, bạch tuộc (không còn sống), các loại 
khô như: khô bò, khô gà, khô nai, khô heo, các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm 
nêm, dăm bông, cá hộp, gia cầm không còn sống như gà, vịt, mứt trái cây (mứt ướt), 
trứng; xúc xích; lạp xưởng; thịt giăm bông, chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, 
yến sào, trái cây đông lạnh, sữa, các sản phẩm sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát 
trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, trái cây tươi, hoa tươi, nấm tươi, động vật sống như 
heo, bò, rau, củ, quả tươi (chưa qua chế biến), chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà 
phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, hạt tiêu, trà, trà sữa ca cao, đường, muối, gạo, gạo 
nếp, bột sắn, bánh, kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, 
tương ớt, kem trái cây (đá lạnh), bánh mì, bánh bông lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ 
tiếu, phở, bún, cháo gói, nước ép trái cây (giải khát), nước uống làm từ trái cây (giải 
khát), nước giải khát có ga, nước giải khát không có ga, nước khoáng (giải khát), đồ uống 
không cồn, bia, rượu, rượu gừng, rượu gạo, rượu vang, đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2018-37019 (220) 24.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, nâu. 
(731) Công ty TNHH TMDV Likefood  

(VN) 
Số 90 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán; quảng cáo; xuất nhập khẩu; đại lý ký gửi: các loại hạt đã qua chế 
biến như hạt điều, đậu phộng, dầu ăn, mỡ động vật, mỡ thực vật; rau, củ được sơ chế, thịt 
(thịt heo, thịt gà, thịt trâu, thịt bò), cá, mực, sò, ốc, bạch tuộc (không còn sống), các loại 
khô như: khô bò, khô gà, khô nai, khô heo, các loại mắm như: mắm cá, mắm tôm, mắm 
nêm, dăm bông, cá hộp, gia cầm không còn sống như gà, vịt, mứt trái cây (mứt ướt), 
trứng; xúc xích; lạp xưởng; thịt giăm bông, chả lụa, bò viên, cá viên, pa tê, nước mắm, 
yến sào, trái cây đông lạnh, sữa, các sản phẩm sữa, nước quả nấu đông, thạch hoa quả, lát 
trái cây sấy khô, trái cây đóng hộp, trái cây tươi, hoa tươi, nấm tươi, động vật sống như 
heo, bò, rau, củ, quả tươi (chưa qua chế biến), chế phẩm ngũ cốc, cây giống, hoa tươi, cà 
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phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, hạt tiêu, trà, trà sữa ca cao, đường, muối, gạo, gạo 
nếp, bột sắn, bánh, kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm, đồ gia vị, nước tương, 
tương ớt, kem trái cây (đá lạnh), bánh mì, bánh bông lan, bánh kem, bánh ngọt, mì, hủ 
tiếu, phở, bún, cháo gói, nước ép trái cây (giải khát), nước uống làm từ trái cây (giải 
khát), nước giải khát có ga, nước giải khát không có ga, nước khoáng (giải khát), đồ uống 
không cồn, bia, rượu, rượu gừng, rượu gạo, rượu vang, đồ uống có cồn.  

 

 
(210) 4-2018-37030 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Trịnh Tuấn Đạt   (VN) 
105 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy; giấy vệ sinh; túi giấy; bao bì thực phẩm bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2018-37031 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TTMEC   (VN) 
Số 28, ngõ 28B, phố Hạ Đình, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ xe ô tô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2018-37032 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A18.1.19 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn BRG  
(VN) 
Số 18, đường Lý Thường Kiệt, phường 
Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; xà phòng; nước rửa bát; thuốc đánh 
răng; tinh dầu.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm hóa dược; thuốc nhuộm dùng trong ngành y; thuốc dùng cho thú y; 
chất tẩy rửa dùng trong ngành y; cao dán, vật liệu dùng để băng bó trong ngành y; tã giấy.  

 

Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; giấy ăn; hộp giấy ăn; giấy thấm mồ hôi; ấn phẩm; văn 
phòng phẩm; sách và catalogue giới thiệu sản phẩm; áp phích; tờ rơi quảng cáo; phong bì; 
bao bì; bìa carton; túi giấy; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đi chân; đồ đội đầu; áo khoác ngoài và đồ lót 
cho phụ nữ, nam giới, trẻ em và trẻ sơ sinh; quần áo ngủ; đồ bơi; áo choàng tắm; thắt lưng 
(trang phục); khăn quàng cổ; khăn choàng; khăn vuông bỏ túi, cravát; găng tay (trang 
phục); ủng (trang phục). 
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Nhóm 29: Thịt; cá không còn sống; gia cầm không còn sống và thú săn; chất chiết ra từ 
thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; trứng; sữa và sản phẩm sữa; dầu 
thực vật và mỡ ăn. 

 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn; bột cọ; bột và chế phẩm làm 
từ ngũ cốc; đường; mật ong; mật đường; gia vị. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; cây giống; rau củ tươi; hạt 
thực vật dạng thô (chưa chế biến). 

 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước khoáng đồ uống; nước khoáng có gas; đồ uống 
không chứa cồn; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống được chưng cất; tinh dầu rượu.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ thực phẩm, đồ làm bếp gia đình và đồ gia dụng 
(như bát, đũa, cốc, chén, nồi niêu, xoong chảo, dụng cụ làm bếp, dao, kéo, thìa dĩa, thiết 
bị nấu nướng, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, nước thơm, tinh 
dầu, chế phẩm làm sạch và tẩy trắng, nhiên liệu, nến, chế phẩm vệ sinh), quần áo, giày 
dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và gia đình, đồ nội thất gia đình và văn 
phòng (như giường, tủ, bàn ghế, khung tranh, tranh ảnh, đồ trang trí trong nhà và đồ dùng 
văn phòng), đồ điện lạnh văn phòng và gia đình trong siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện 
ích, cửa hàng chuyên biệt, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua 
bưu điện; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo bán hàng hóa; nghiên cứu và phân tích thị 
trường, dự báo kinh tế, tổ chức hội chợ và triển lãm sản phẩm.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê và quán bán đồ ăn nhanh (fastfood); dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch; khu nghỉ dưỡng (resort).  

 

 
(210) 4-2018-37033 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh tím than đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH hợp tác Bỉ Việt  

(VN) 
Số 16 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng,  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; hương liệu cà phê. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2018-37034 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A3.9.12; 26.1.1; 25.1.6 

(591) Xanh dương, vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, 

đen, nâu đậm, cam, xanh ghi, ghi, xanh 

da trời, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Dương Hoành 
Sơn   (VN) 
Xóm Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-37035 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.6; 26.1.1; 3.9.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, xanh dương, 

xanh dương đậm. 

(731) Hợp tác xã chế biến hải sản 
Hoa Khôi  (VN) 
Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm ruốc.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm, mắm ruốc.  
 

 
(210) 4-2018-37037 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nam Khánh   (VN) 
125/122 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2018-37038 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Bùi Xuân Vũ   (VN) 
70 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện; nhiên liệu động cơ, nhiên liệu sinh học: năng lượng điện; 
xăng dầu. 

 

 
(210) 4-2018-37039 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Nutri Nest   (VN) 
316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng chiết xuất từ Đông Trùng Hạ Thảo, thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; nhân sâm (thực phẩm chức năng, 
dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung khoáng chất; trà thảo mộc dùng trong ngành 
y. 
 

Nhóm 32: Nước yến chiết xuất từ Đông Trùng Hạ Thảo (đồ uống); nước uống giải rượu 
(đồ uống); nước yến (đồ uống giải khát, không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; 
đồ uống hỗn hợp, không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2018-37050 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1 (540) 

 

(731) Hà Anh Vũ  (VN) 
497/4 Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2018-37051 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.15; 1.15.23; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OZONE Việt Nam  
(VN) 
54/6 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh      

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu thiên nhiên; mỹ phẩm.  
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(210) 4-2018-37053 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Việt Pháp  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh                

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2018-37054 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Tô Đức Nhuần  (VN) 
182 Mai Anh Tuấn, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh (không dùng cho ngành y và thú y).  
 

 
(210) 4-2018-37055 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH Khải Nam  (VN) 

565/46 Nguyễn Trãi, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2018-37056 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.9; 26.7.5; 26.1.5; 1.3.1; 26.1.1; 

25.12.1 
(591) Đỏ, nâu vàng, đen, nâu đỏ, hồng nhạt, 

nâu trắng. 
(731) Công ty cổ phần nhà thầu Sài 

Gòn  (VN) 
98 đường 14, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-37057 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 25.7.17; A25.7.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng, xanh hòa bình. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ 
HERCULEX   (VN) 
Số 101B khu tập thể Licola, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội       

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2018-37058 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.9; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ 2V  (VN) 
Phòng 202, tầng 2, tòa nhà số 15, đường 
số 12, khu phố 4, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh       

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức. 
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 

(210) 4-2018-37059 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 25.5.2; 5.5.16; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Xanh, xanh hòa bình, xanh lá cây, đen 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chè Hoài Trung 
(VN) 
Khu 9, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, 
tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 30: Chè; trà ướp lạnh; trà đã đông lạnh; chè khô đóng gói; đồ uống trên cơ sở trà.  
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(210) 4-2018-37070 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
HQ Việt Nam  (VN) 
Thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; các phụ tùng, phụ kiện của đồng hồ như kim đồng hồ, bộ máy đồng 
hồ, dây đồng hồ đeo tay, hộp đồng hồ. 

 

 
(210) 4-2018-37071 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Cam đỏ, trắng. 
(731) 1. Hộ kinh doanh Phát Đạt  

(VN) 
Số 523/16Q Tùng Thiện Vương, phường 
12, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Hộ kinh doanh cửa hàng 
Phát Đạt   (VN) 
535 Tùng Thiện Vương, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Nhất An 
(INVESTONE) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt quay; vịt quay; heo quay; gà quay.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thịt quay, vịt quay, heo quay, gà quay.  
 

 
(210) 4-2018-37072 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần Việt FIVE 

STAR   (VN) 
Số 32, ngõ 53, phố Vũ Trọng Phụng, 
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH SHARETOLINK Việt 

Nam (VN SHARETOLINK COMPANY 
LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bảo vệ sức 
khỏe (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2018-37073 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đạt Vinh  (VN) 
Đội 7, xóm Đồng Quýt, xã Hòa Sơn, 
huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2018-37074 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại PL Long Phú  (VN) 
Tổ 4, ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, 
thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; phân hữu cơ, phân đạm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm tắm cho động vật [thuốc diệt sâu bọ côn trùng]; chế phẩm chống ký 
sinh trùng. 

 

 
(210) 4-2018-37075 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.13; 3.4.1; 26.1.1; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu, màu da. 
(731) Hộ kinh doanh quán ăn uống 

5 Sánh  (VN) 
Số 19, ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 
Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2018-37076 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Phan Văn Bảy  (VN) 

245/15 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày dép, mũ (nón), dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang 

phục. 
 

 
(210) 4-2018-37077 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 7.3.11; 26.3.1; 7.3.2 

(591) Vàng, nâu đất. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng An Thuận 
Phát  (VN) 
Tầng 1, cao ốc Tuổi Trẻ, 60A Hoàng 

Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 

động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn. 

 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2018-37078 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15 

(591) Xanh lá, cam. 

(540) 

  

(731) Trương Ngọc Vy  (VN) 
Thôn 1, xã Trà Mai, Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2018-37079 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.3.1; 26.4.9; 7.3.2; A26.3.7 

(591) Xanh dương, vàng đồng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
TMT  (VN) 
L2 25 08, Landmark 2 Vinhomes Central 

Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất 

động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn. 
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(210) 4-2018-37090 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 26.1.10; A26.1.18 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Sĩ 

Giang  (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: Thang bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; cây treo quần áo bằng 
kim loại; giàn phơi quần áo bằng kim loại; két sắt; vật liệu xây dựng bằng kim loại; ống 
kim loại; thanh kim loại; hộp bằng kim. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thang bằng kim loại, móc treo quần áo bằng kim loại, cây 
treo quần áo bằng kim loại, giàn phơi quần áo bằng kim loại, két sắt, ổ khóa, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, khung kim loại cho xây dựng, nhà tiền chế bằng kim loại, dây cáp 
bằng kim loại (không dùng để dẫn điện), ống kim loại, thanh kim loại, hộp bằng kim loại, 
cổng bằng kim loại, hàng rào bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2018-37091 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.11; A5.5.20 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Scloudy  (VN) 
10 Phạm Tu, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản. 
 

 
(210) 4-2018-37092 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.2; 26.1.2; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Hồng, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bệnh viện bí 
mật của Adam  (VN) 
Số 39, ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; dịch vụ phòng khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ phòng khám 
chuyên khoa ngoại; dịch vụ phòng khám nam khoa; dịch vụ tư vấn sức khỏe; dịch vụ phẫu 
thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2018-37093 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Big C Sài Gòn  (VN) 
Số nhà 68 mặt đường 39B, thôn An Bình, 
xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước dùng cho gia đình và công nghiệp; bếp gas; bếp điện từ; quạt 
điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng). 

 

 
(210) 4-2018-37094 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21; 

2.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng xanh. 

(540) 

  

(731) Mai Nhị Thủy   (VN) 
427/6 Lê Văn Quới; phường Bình Trị 
Đông A; quận Bình Tân; thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-37095 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21; A1.1.2; 

25.1.25; 2.9.1 
(591) Trắng, tím, vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Mai Nhị Thủy   (VN) 
427/6 Lê Văn Quới; phường Bình Trị 
Đông A; quận Bình Tân; thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2018-37096 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc đặc 
khu kinh tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà An Phú, số 24 Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản. 
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(210) 4-2018-37097 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
Chao Phong Vũ  (VN) 
F5/12A ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chao (làm từ đậu nành) (gia vị). 

 

 
(210) 4-2018-37098 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 26.3.1; 1.15.5 
(591) Cam đỏ, xanh da trời đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Sinviet  (VN) 
68/240 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt mỡ công nghiệp; nhiên liệu; nhiên liệu thắp sáng; khí đốt để thắp 

sáng, mỡ để thắp sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu nhớt, mỡ công nghiệp, nhiên liệu, vật liệu cháy sáng (nhiên liệu 
thắp sáng, khí đốt để thắp sáng mỡ để thắp sáng). 

 

 
(210) 4-2018-37099 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; A24.15.11; 1.15.23 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty CP hệ thống bệnh 
viện gia đình Việt Nam - 
FAVINA HOSPITAL  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 
Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; tinh dầu; kem dưỡng tóc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 31: Cây dược liệu tươi; cây dược liệu giống. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ chế biến cây dược liệu cho người khác. 
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện đa khoa; dịch vụ y tế; dịch vụ chăm sóc 

sắc đẹp, dịch vụ spa; dịch vụ nuôi trồng dược liệu. 
 

 
(210) 4-2018-37110 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hương Đất 
An Phó  (VN) 
Thôn 6, xã An Phú, thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 31: Rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, rau gia vị, giá đỗ tươi.  
 

 
(210) 4-2018-37111 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GLAMOR   (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng (quần áo).  
 

 
(210) 4-2018-37112 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GLAMOR  (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế; 

chế phẩm để giặt, chế phẩm hóa học để làm sạch dùng cho mục đích gia dụng; mỹ phẩm; 

chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chế phẩm vệ sinh thân thể không dùng cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-37113 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GLAMOR   (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt; mắt kính; dây 

kính đeo mắt.  
 

 
(210) 4-2018-37114 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GLAMOR   (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; kim loại quý và hợp kim của chúng; đồng hồ; khuy tay áo; kim 

gài ca vát. 
 

 
(210) 4-2018-37115 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.11.3 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế GLAMOR   (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH SOLIS (SOLIS 

LAW) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da như túi, balô, vali, ví, cặp để tài liệu.  
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(210) 4-2018-37116 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.11; A5.3.15; 25.1.6 

(591) Xanh lá cây, xanh lá nhạt, trắng, xanh 

rêu, xanh non, cam, vàng cam. 

(731) Võ Đình Long  (VN) 
Thôn 1, xã Hương Thọ, huyện Vũ 

Quang, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Quả cam tươi; cây cam giống.  

 

Nhóm 35: Mua bán quả cam tươi, cây cam giống.  
 

 
(210) 4-2018-37117 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A3.4.4; 3.4.13; A3.4.24; A26.11.12 

(591) Nâu, nâu nhạt, trắng. 

(731) Hợp tác xã Huệ Hùng  (VN) 
Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn sạch; thịt bò sạch; thịt gà sạch; giò chả; xúc xích; nem chua.  
 

 
(210) 4-2018-37118 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần EROMED  (VN) 
40 đường Nguyễn Giản Thanh, phường 

15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2018-37119 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.3.1; A2.3.23; 4.2.11; 25.1.9; A25.1.10; 

25.1.25 
(591) Đen, trắng, vàng nâu, vàng nhạt, xám, 

xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần MADUPHAR  

(VN) 
3/43 Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2018-37130 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tấn Đức  (VN) 
11/B Lê Lợi, khóm 01, thị trấn Sa Rài, 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.   

 

 
(210) 4-2018-37131 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tấn Đức   (VN) 
11/B Lê Lợi, khóm 01, thị trấn Sa Rài, 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.   

 

 
(210) 4-2018-37132 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Đỗ Tấn Đức   (VN) 
11/B Lê Lợi, khóm 01, thị trấn Sa Rài, 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.  
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(210) 4-2018-37133 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Đỗ Tấn Đức   (VN) 
11/B Lê Lợi, khóm 01, thị trấn Sa Rài, 
huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; nước hoa, tinh dầu.   
 
 

(210) 4-2018-37134 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản Vĩnh 
Hảo  (VN) 
Số 48/62A đường Hồ Biểu Chánh, 
phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gạo.  
 
 

(210) 4-2018-37135 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Huỳnh Thế Thụy Lệ Minh  (VN) 

135/17/74 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 
y tế; đồ uống ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2018-37136 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh đậm. 
(731) Công ty TNHH cung ứng thiết 

bị khách sạn Việt Nam  (VN) 
Nhà số 34, ngõ 203 phố Chùa Bộc, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: giường, bàn, ghế, xe đẩy làm buồng 
phòng, xe đẩy hành lý ở sảnh, xe đẩy trong bếp, giá kệ, khay, hộp, thùng rác, ấm đun 
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nước, bàn là, cầu là, két sắt, tủ lạnh, máy sấy tóc, cân sức khỏe, bát, đĩa, thìa, dao, dĩa, 
cốc, ly, lọ bằng nhựa, và sứ, máy chạy bộ điện, xe đạp tập thể dục, giàn tạ đa năng, máy 
rung giảm béo, máy tập cơ bụng, xà đơn, xà kép.  

 

 
(210) 4-2018-37137 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.3 
(591) Đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
cho thuê tài sản TNL   (VN) 
Nhà điều hành khu công nghiệp Hà Nội - 
Đài Tư, số 386 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-37138 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.3 
(591) Đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển bất động sản TNR 
Holdings Việt Nam   (VN) 
Tầng 26 tòa Tháp A (Tòa nhà TNR) số 
54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng.   

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  
 

 
(210) 4-2018-37139 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.3 
(591) Đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển TNI Holdings Việt Nam  
(VN) 
Nhà điều hành khu công nghiệp Quang 
Minh, thị Trấn Quang Minh, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản.  

 

 
(210) 4-2018-37150 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.15.15; A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh sẫm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Sức Sống 
Xanh   (VN) 
Số 5, ngõ 43 An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi.  
 

 
(210) 4-2018-37151 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH lối sống và 
truyền thông Lê Gia   (VN) 
Số 5, ngõ Thi Sách, phố Thi Sách, 
phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; điều hành các lớp thể dục thể hình; dịch vụ huấn 
luyện viên cá nhân (huấn luyện thể dục thể hình); dịch vụ phòng tập thể dục; tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao. 

 

 
(210) 4-2018-37152 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) NIPPON A&L INC.   (JP) 

5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-8550 Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô [chất dẻo ở dạng nguyên sinh]; chất dẻo chưa xử lý mà là 
chất dẻo ở dạng nguyên thủy; nhựa nhân tạo chưa xử lý là nguyên liệu thô ở dạng bột 
hoặc viªn/h¹t; nhựa AES (aerilonitrile etylen propylen ®ien xtiren) chưa xử lý; nhựa ASA 
(acrilonitrile xtiren acrilat) chưa xử lý. 

 
Nhóm 17: Sản phẩm bán thành phẩm bằng chất dẻo [để dùng làm vật liệu]; nhựa tổng hợp 
là bán thành phẩm ở dạng bột hoặc viên/hạt; chất dẻo bán thành phẩm; nhựa AES 
(acrilonitrile etylen propylen dien xtiren) bán thành phẩm ở dạng bột hoặc viên/hạt để 
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dùng trong sản xuất tiếp theo; nhựa ASA (acrilonitrile xtiren acrilat) bán thành phẩm ở 
dạng bột hoặc viên hạt để dùng trong sản xuất tiếp theo. 

 

 
(210) 4-2018-37153 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh lá, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Việt Thịnh  (VN) 
91 Calmtte, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có 
hương vị trà; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; nước sinh tố; xi-rô dùng cho đồ uống.  

 

 
(210) 4-2018-37154 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.4.4; A26.4.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Tâm  (VN) 
Số 76 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 

 
(210) 4-2018-37155 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Red Monster   (VN) 
Tầng 6A, nhà 9A, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, 
phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công 
chúng; dịch vụ xuất bản các nội dung nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; 
dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong 
việc tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu (không bao gồm dịch vụ pháp lý và dịch vụ 
thiết kế); tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu, điều tra và tư vấn kinh 
doanh; đại lý thông tin thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ xuất bản các nội dung không nhằm mục đích quảng 
cáo; dịch vụ câu lạc bộ dành cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ đào tạo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật ứng dụng; dịch vụ tạo lập và duy trì blog cho người 
khác; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) thông tin, tra cứu thông tin qua internet; 
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dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy tính không tải xuống được 
nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến.  

 

 
(210) 4-2018-37156 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Red Monster    (VN) 
Tầng 6A, nhà 9A, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, 
phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công 

chúng; dịch vụ xuất bản các nội dung nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; 
dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong 
việc tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu (không bao gồm dịch vụ pháp lý và dịch vụ 
thiết kế); tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu, điều tra và tư vấn kinh 
doanh; đại lý thông tin thương mại.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ xuất bản các nội dung không nhằm mục đích quảng 
cáo; dịch vụ câu lạc bộ dành cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ đào tạo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật ứng dụng; dịch vụ tạo lập và duy trì blog cho nguời 
khác; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) thông tin, tra cứu thông tin qua internet; 
dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy tính không tải xuống được 
nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2018-37157 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Red Monster    (VN) 
Tầng 6A, nhà 9A, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, 
phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công 
chúng; dịch vụ xuất bản các nội dung nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; 
dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong 
việc tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu (không bao gồm dịch vụ pháp lý và dịch vụ 
thiết kế); tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu, điều tra và tư vấn kinh 
doanh; đại lý thông tin thương mại.   
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Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ xuất bản các nội dung không nhằm mục đích quảng 

cáo; dịch vụ câu lạc bộ dành cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ đào tạo.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật ứng dụng; dịch vụ tạo lập và duy trì blog cho nguời 

khác; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) thông tin, tra cứu thông tin qua internet; 

dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy tính không tải xuống được 

nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2018-37158 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(591) Đỏ. 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Red Monster  (VN) 
Tầng 6A, nhà 9A, ngõ 9 phố Hoàng Cầu, 

phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công 

chúng; dịch vụ xuất bản các nội dung nhằm mục đích quảng cáo và xúc tiến thương mại; 

dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn trong 

việc tạo lập, duy trì và phát triển thương hiệu (không bao gồm dịch vụ pháp lý và dịch vụ 

thiết kế); tư vấn marketing; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu, điều tra và tư vấn kinh 

doanh; đại lý thông tin thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh; dịch vụ xuất bản các nội dung không nhằm mục đích quảng 

cáo; dịch vụ câu lạc bộ dành cho mục đích giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ đào tạo.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mỹ thuật ứng dụng; dịch vụ tạo lập và duy trì blog cho người 

khác; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) thông tin, tra cứu thông tin qua internet; 

dịch vụ cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện máy tính không tải xuống được 

nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến. 
 

(210) 4-2018-37170 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.4.1; 2.9.1; 26.4.7; A26.4.18 

(591) Hồng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ KNS  
(VN) 
21/5 ấp Hưng Lân, xã Bà Điểm, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Dạy nghề.  
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(210) 4-2018-37172 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.13.1; 24.17.5; A25.3.3; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DOCTOR FITNESS   (VN) 
32/2 đường Thống Nhất, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ in ấn xuất bản 

tạp chí, sách, báo; tổ chức sắp xếp các buổi thiện nguyện; giáo dục; giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 
thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-37173 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, hồng, xám.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DOCTOR FITNESS   (VN) 
32/2 đường Thống Nhất, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ in ấn xuất bản 
tạp chí, sách, báo; tổ chức sắp xếp các buổi thiện nguyện; giáo dục; giải trí.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 
thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-37174 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.15.1; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH FITMED  (VN) 
12 đường Thống Nhất, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trung tâm thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ in ấn xuất bản 
tạp chí, sách, báo; tổ chức sắp xếp các buổi thiện nguyện; giáo dục; giải trí.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời. 
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ 
thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2018-37177 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.5.1; A26.5.18 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Trường Lực  
(VN) 
71 Nguyễn Văn Cự, khu phố 4, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bột talc (bột tan) dùng trong công nghiệp để sản xuất sơn, hóa chất, 

mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2018-37191 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.10; A25.7.21; 24.15.21 
(731) SHENZHEN RONGTAIFENG 

TRADING CO., LTD.  (CN) 
Unit 1101, 1102, 11/f, Building 3, 
Zhuoyueshiji Center, Futian District, 
Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Kim đan; diềm xếp nếp dùng cho quần áo; vật trang trí dùng cho quần áo; phụ 

kiện nghề may [vật dụng của thợ may], trừ chỉ; que móc; kim; đồ trang trí dùng cho tóc; 
kim của thợ làm yên cương; nệm cắm kim; đăng ten, ren làm viền; hộp đựng kim; miếng 
dán nhiệt để trang trí đồ vải [phụ kiện may mặc]; tóc giả; cái đê để khâu; kim ghim côn 
trùng (dùng trong việc sưu tập, trưng bày, triển lãm); kim để mạng vá; kim khâu; khoá 
kéo; kim khâu bìa sách; miếng đệm vai dùng cho quần áo; kim khâu giày; kim dùng cho 
máy chải len; hộp đựng đồ để khâu vá; ghim cài [phụ kiện của trang phục]; cúc; kim thêu; 
hoa giả; chữ hoặc số để đánh dấu đồ vải. 

 

 
(210) 4-2018-37193 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
100, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; nước sơn móng tay, móng chân; bút kẻ viền mắt; thuốc 
bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm bôi vào mí mắt; son môi; phấn hồng dùng để trang 
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điểm; bút chì kẻ lông mày; kem nền dùng để trang điểm (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho 
da; phấn nén đặc (mỹ phẩm); xà phòng dùng cho mục đích cá nhân; dầu gội đầu; chế 
phẩm đánh răng. 

 

 
210) 4-2018-37194 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
Nhà M4, dãy nhà liền kề, Vinaconex 2, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-37195 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
Nhà M4, dãy nhà liền kề, Vinaconex 2, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

 
(210) 4-2018-37196 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
Nhà M4, dãy nhà liền kề, Vinaconex 2, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm hoá dược; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng cho 

mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng. 
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(210) 4-2018-37197 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.11; 26.1.4; 26.1.1; 24.1.1 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và dịch vụ 
Vinatop  (VN) 
Thôn Phương Cù, xã Thắng Lợi, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời; máy 
đo, điều khiển, kiểm soát chất lượng nước, nước thải, không khí.  

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy khử 
trùng bằng ô-zôn hay tia cực tím; máy lọc nước có chức năng làm nóng lạnh nước dùng 
điện; máy lọc không khí; điều hòa không khí; máy lọc nước có chức năng làm nóng/lạnh 
nước dùng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí. 
 

 
(210) 4-2018-37199 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Đặng Thị Thùy Trang  (VN) 
Số 1 Kiệt 74 Hải Triều, phường An 
Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-37214 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A24.15.7; 24.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, 

hồng, đỏ, da cam, đen. 
(731) MEIT CORPORATION CO., LTD (KR)  

(KR) 
(Yeoksam-dong) 42, Teheran-ro 30-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ NEWAVE 
(NEWAVE IP COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hãng quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ tư vấn về quảng cáo; dịch vụ 
marketing; dịch vụ quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sỹ.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí do ca sỹ biểu diễn, lập kế hoạch cho buổi biểu diễn giải trí; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức cuộc trưng bày cho mục đích giải trí; dịch 
vụ biểu diễn của hoạt náo viên; trình diễn buổi hòa nhạc.  
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(210) 4-2018-37215 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần cà phê 
Thương Phú  (VN) 
Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do chính nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-37217 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 15.7.1 

(591) Cam, xanh, trắng. 

(731) Nguyễn Thanh Hoàng  (VN) 
Đội 1, thôn Văn Giang, thị trấn Đại 

Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu, quảng cáo: phụ tùng máy xúc 

ủi, máy công trình, máy nông nghiệp;  

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa.  
 

 
(210) 4-2018-37218 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty cổ phần Cửu Long  
(VN) 
Lô C19A đường số 9, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu  
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(210) 4-2018-37219 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, cam, vàng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế trà 
Tiên Thảo  (VN) 
Nhà số 2, ngách 44/152 Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống không cồn có hương vị trà. 
 

 
(210) 4-2018-37230 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Thái Minh Hiếu   (VN) 
28 đường kênh 19/5B, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành một công ty thương mại; tập hợp và trưng bày bán các loại trà từ các 
nhà cung cấp hoặc nhiều thương hiệu khác nhau trên các phương tiện bán hàng khác 
nhau.  

 

 
(210) 4-2018-37231 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.5.1; 18.3.2; 26.1.1; 9.1.7 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hải Hòa  (VN) 
Lô N3, đường N4, khu công nghiệp Hoà 
Xá, xã Lộc Hoà, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 22: Ngư lưới các loại cụ thể: lưới; dây giềng lưới cá; chỉ sợi dệt lưới cá.  
 

 
(210) 4-2018-37232 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Thái Minh Hiếu  (VN) 
28 đường kênh 19/5B, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 30: Bánh pía. 
 

 
(210) 4-2018-37233 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lục, xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty TNHH Ngọc Mai 
Quang Trung  (VN) 
Thôn Quang Trung, xã Ea Tân, huyện 

Kr«ng Năng, tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hồ tiêu (gia vị).  
 

 
(210) 4-2018-37234 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 25.1.6; 25.1.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hoa  (VN) 
ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An  
 

(511)   Nhóm 30: Bột và các chế phẩm làm từ ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2018-37235 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.3.4; 26.1.10 

(591) Xanh lá cây, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên A Lu Win Việt 
Nam   (VN) 
Lô 10 căn 24 khu dân cư, phường Vĩnh 

Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm; trần bằng kim loại; lam bằng kim loại chắn nắng; cửa nhôm.  
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(210) 4-2018-37236 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 3.9.1; A3.9.2 

(591) Vàng, vàng đậm, trắng. 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và đầu 
tư phát triển Hoàng Yến   (VN)
107 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Mực không còn sống; tôm không còn sống; cá không còn sống; cua ghẹ không 

còn sống; chà bông; hạt điều đã qua chế biến. 
 

 
(210) 4-2018-37237 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(591) Xanh nước biển, đen, đỏ, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xi măng Hà 
Tiên 1  (VN) 
360 Bến Chương Dương, phường Cầu 

Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 

 
(210) 4-2018-37238 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.3; 4.3.9; 4.3.7 

(591) Xanh nước biển, trắng. 

(731) Công ty cổ phần xi măng Hà 
Tiên 1  (VN) 
360 Bến Chương Dương, phường Cầu 

Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2018-37239 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh da trời, tím, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang  (VN) 
185/18 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bo mạch điện tử.  

 

 
(210) 4-2018-37250 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.1; A2.3.23; 2.3.25; 26.1.1 
(591) Xanh dương, cam, nâu, trắng, xanh da 

trời, vàng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-37251 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.8; A2.3.23; 2.3.30; 25.7.25 
(591) Trắng, đỏ, nâu, đỏ đậm. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn     (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2018-37252 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 2.3.30; A2.3.23; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, hồng, 

hồng nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2018-37253 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 2.3.30; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, nâu, vàng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2018-37254 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.5.21; 26.1.1; A25.7.7; 25.7.25 
(591) Tím, tím nhạt, xanh ngọc, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2018-37255 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; A25.7.7; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Hồng, xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2018-37256 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 26.1.1; 5.5.19; A25.7.7; 

A5.5.21; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh lá cây nhạt, 

trắng, xanh lá cây nhạt. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn     (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2018-37257 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.7.25; A25.7.7; 

25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh ngọc, vàng, cam, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn   (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 
chất khử mùi dùng cho người.  
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(210) 4-2018-37258 (220) 25.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A25.7.7; 26.1.1; 25.1.25; A17.2.2; 2.9.1; 

A25.7.8; A25.7.5 
(591) Đỏ, vàng, đỏ nhạt, trắng. 
(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Sài 

Gòn    (VN) 
930 Nguyễn Thị Định, khu công nghiệp 
Cát Lái (cụm II), phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm dưỡng da; chế phẩm chăm sóc tóc; 

chất khử mùi dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2018-37259 (220) 25.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.5.3; 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kim Linh Phát  (VN) 
E102A, tổ 5, khu phố 5, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến ăn được); yến sào đã qua sơ chế; yến sào tinh chế; thực 

phẩm làm từ yến sào (yến chưng đường phèn, súp yến, chè yến). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: yến sào (tổ chim yến), yến chưng 
sẵn (đóng lon, chai), nước giải khát làm từ yến sào, chè yến, cháo yến sào; dụng cụ cầm 
tay (bao gồm: búa, cưa, lưỡi cưa, khung cưa, dao (dùng để gọt, cắt), dũa, cra mài; quảng 
cáo.  

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2018-37270 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Hoàng Mạnh Tân  (VN) 

Số 2, Cục Vận tải ô tô, tổ 26 Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2125 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống lọc khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị sấy không khí; thiết bị làm 

sạch không khí; máy lọc nước; bộ lọc nước uống.   
 

 
(210) 4-2018-37271 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 4.3.3; 26.1.1 

(591) Vàng, xanh. 

(731) Công ty TNHH Sáng Tạo Trà  
(VN) 
194 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 

Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; quán cà phê; quán trà sữa; quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2018-37272 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 26.1.1; 26.11.3; A26.11.12 

(591) Đỏ, xanh dương. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
năng lượng Hải Đăng  (VN) 
53 khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đông 

Dương (DONG DUONG IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kinh doanh thiết bị dùng năng lượng mặt trời: pin năng lượng mặt 

trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, thiết bị điện, quạt làm mát, máy điều hòa, máy 

lọc nước tinh khiết, vòi sen.  
 

 
(210) 4-2018-37273 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Thành Đô 
Việt Nam   (VN) 
Lô 03, B03, Shophouse24h Vạn Phúc, 

đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật; tham gia tổ tụng; đại diện ngoài tố tụng; 

thực hiện các dịch vụ pháp lý khác. 
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(210) 4-2018-37274 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(591) Đen, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH Thành Đô 
Việt Nam  (VN) 
Lô 03, B03, Shophouse24h Vạn Phúc, 
đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý như: tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng; 
thực hiện các dịch vụ pháp lý khác. 

 
 

(210) 4-2018-37275 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.4; 26.1.1; A26.1.18; A16.3.5 
(591) Vàng đồng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hạo Nhiên 
Entertainment  (VN) 
688/91 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giải trí. 
 
 

(210) 4-2018-37276 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) Bùi Thị Thanh Hương  (VN) 

367 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH ANT (ANT 
LAWYERS COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, áo dài phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt, áo váy 
dạ hội, khăn xếp, đồ đi ở chân, khăn quàng cổ.  

 
 

(210) 4-2018-37277 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.9.1; A8.5.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng nhạt. 
(731) Công ty cổ phần Masan Nutri-

Science  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản. 

 

 
(210) 4-2018-37278 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần Masan Nutri-

Science  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản. 

 

 
(210) 4-2018-37279 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A8.5.4; 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Masan Nutri-

Science  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt lợn; thịt lợn ướp; thịt lợn muối xông khói; thịt giăm bông; thịt đã được 
bảo quản. 

 

 
(210) 4-2018-37290 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.2; 1.15.23; 8.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
Chất  (VN) 
68 đường HT 44, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bột làm kem cứng, bột làm kem tươi, bột nền làm kem, bột trà hoà 
tan, bột trà sữa, cà phê hoà tan, ca cao hoà tan. 
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(210) 4-2018-37291 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH y tế Seoul  (VN) 
182 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ viện); dịch 
vụ chăm sóc (spa) sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2018-37292 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Cam, đen, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Toyo  (VN) 
40 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) trụ lăn yoga tự massage, máy lạnh. 
 

(210) 4-2018-37293 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A17.5.21; A17.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Guider  (VN) 
26/15 Phan Văn Hớn, tổ 8, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý, kinh doanh, thương mại. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2018-37294 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.7.20; 1.15.24; 

1.15.11 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Phan Duy Phước   (VN) 
12 đường 9, phường Trường Thọ, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, gạo. 
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(210) 4-2018-37295 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A26.11.7; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn chế 
biến thực phẩm Nam Hà Nội  
(VN) 
Lô GD 4- 10 cụm công nghiệp Ngọc 
Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn tươi; giò lụa; giò tai; giò xào; chả quế; chả nạc; chả mỡ; ruốc thịt; xúc 

xích; giăm bông; thịt hun khói. 
 

 
(210) 4-2018-37296 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Ngô Hữu Hiệp  (VN) 
50 khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm vệ sinh dùng để làm sạch da (mỹ phẩm); kem dưỡng da; 

phấn trang điểm; son môi. 
 

 
(210) 4-2018-37297 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Xám, đỏ cam. 

(540) 

  

(731) Ngô Hữu Hiệp  (VN) 
50 khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu, bao gồm các sản phẩm: vật dụng dành 

cho thú cưng (trị ve rận; tẩy giun; vật dụng chăm sóc thú cưng); thức ăn cho thú cưng; đồ 
chơi cho thú cưng.  

 

 
(210) 4-2018-37298 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 18.5.1; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên du lịch rồng 
Hoàng Gia  (VN) 
Số 50/1Y, tổ 13, KP 2, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ 
vận tải hàng hóa; dịch vụ đặt chỗ cho việc đi lại (phục vụ cho hoạt động du lịch).  

 

 
(210) 4-2018-37299 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị Điểm  
(VN) 
42/3B Trần Thị Hè, tổ 43, khu phố 4, 
phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; váy trẻ em; quần áo; quần áo may sẵn; mũ nón; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, phân phối các sản phẩm: quần áo trẻ em, váy trẻ em, 
quần áo, quần áo may sẵn, mũ nón, giày dép. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế thời trang; thiết kế quần áo.  

 

 
(210) 4-2018-37310 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 25.5.25 (540) 

  

(731) Bùi Đăng Đạt   (VN) 
Phòng 12a-02, số 19 phố Đại Từ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thanh giá đỡ bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại   

 

Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; hộp đấu nối (điện); đầu nối cho dây điện; ống bọc ngoài 
mối nối cho dây cáp điện.   

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm: thanh giá đỡ bằng kim loại, khung kim loại 
dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dây điện, cáp điện, hộp đấu nối 
(điện), đầu nối cho dây điện, ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện.  

 

 
(210) 4-2018-37311 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Nguyễn Xuân Đoan  (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Tảo, chưa xử lý, cho tiêu dùng con người và động vật.  
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(210) 4-2018-37312 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) 5.7.3; 15.7.1; A5.3.13; 1.15.24; 26.11.3; 

A26.11.12 
(591) Nâu, xanh lá, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Đoan  (VN) 
Khu phố 5, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 31: Tảo, chưa xử lý, cho tiêu dùng con người và động vật. 
 

 
(210) 4-2018-37313 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Đỏ đậm. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần SEVEN Q  (VN) 
Số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT 
Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện. 
 

 
(210) 4-2018-37314 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVEN Q  (VN) 
Số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, KĐT 
Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Khóa điện. 
 
 

(210) 4-2018-37315 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.1; 26.4.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá, nâu. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xây dựng Lý Phú 
Vinh  (VN) 
35 Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính tiền điện tử, máy văn phòng, máy in, máy vi tính, hàng kim 
khí điện máy, xe gắn máy, hàng điện lạnh, điện gia dụng, mỹ phẩm, công nghệ phẩm, văn 
phòng phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, lương 
thực thực phẩm, nông thủy sản, nguyên liệu, hương liệu, hóa chất; mua bán xăng dầu DO, 
KO, FO, dầu nhờn, mỡ bò; mua bán vải sợi, sản phẩm dệt may, phân bón.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 369 tập a (12.2018) 

 

 
2132 

(210) 4-2018-37316 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25; A8.5.10 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Diệu Thiên   (VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên A, tòa Licogi 13, 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm từ thịt; các chế phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm.  
 

Nhóm 42: Đồ uống không cồn; xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-37317 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.7.3; A3.7.24; A3.7.25; A8.5.10 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Diệu Thiên   (VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên A, tòa Licogi 13, 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm từ thịt; các chế phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống.  
 

Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-37318 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Diệu Thiên   (VN) 
Tầng 1, Đơn Nguyên A, tòa Licogi 13, 
đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm từ thịt; các chế phẩm từ sữa.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; xi rô và các chế phẩm để làm đồ uống  
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Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2018-37319 (220) 26.10.2018 

 (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; 5.3.20; A5.5.20; 5.13.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại An 
Trần  (VN) 
2A Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính; các phụ kiện về mắt kính: tròng kính, gọng kính.  
 

 
(210) 4-2018-37330 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARKET AMERICA, INC   (US) 

1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, 
NC 27409, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng và ăn kiêng; chất bổ sung cho thực phẩm, cụ thể là 
chất chống oxy hóa.  

 

Nhóm 30: Kẹo. 
 

 
(210) 4-2018-37331 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARKET AMERICA, INC   (US) 

1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, 
NC 27409, United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; sợi dùng cho ăn kiêng; chế phẩm vitamin; khoáng 
chất bổ sung cho thực phẩm.   

 

Nhóm 30: Trà; đồ uống trên cơ sở trà; hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà.  
 

 
(210) 4-2018-37332 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARKET AMERICA, INC   (US) 

1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, 
NC 27409, United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là: son môi, trang điểm mắt, nước sơn móng, kem nền, phấn 
má.  

 

 
(210) 4-2018-37333 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARKET AMERICA, INC   (US) 

1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, 
NC 27409, United States 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng để duy trì sức khỏe tiêu hóa.  

 

 
(210) 4-2018-37334 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) MARKET AMERICA, INC   (US) 

1302 Pleasant Ridge Road, Greensboro, 
NC 27409, United States 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm để chăm sóc da.  

 

 
(210) 4-2018-37336 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) VENTAS COFFEE HUNGARY 

Kereskedelmi Ðs 
Szolg¸ltatã Kft.   (HU) 
ErzsÐbeti ót 5/B H-6800 
Hãdmezãv¸s¸rhely Hungary  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 

 
(210) 4-2018-37337 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 02: Chất tạo màu dùng cho sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn; vec-ni; dầu bóng; 
sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2018-37338 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd   (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp; keo chống thấm; hợp chất chống thấm; hóa 
chất chống thấm; silicon; chất kết dính dùng cho gạch ốp tường và nền. 

 

 
(210) 4-2018-37339 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  (VN)

Lô C02-1, khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Bột trét tường; vữa dùng trong xây dựng; bột chống thấm dùng trong xây dựng; 
lớp lót tường; lớp phủ vật liệu xây dựng; vữa lỏng để trét kẽ hở tường.  

 

 
(210) 4-2018-37350 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(591) Xám. 
(731) Công ty TNHH TOTAL SOLUTION 

KOREA - Việt Nam   (VN) 
Số 92 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị trị liệu điện từ tần số cao (thiết bị y tế); đai nịt bụng; tấm đệm bụng; 
đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; máy xoa bóp dùng 
cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 11: Sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện; thảm sưởi bằng điện.   
 

Nhóm 14: Spinel [đá quí]; thỏi kim loại quý; kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
đồ trang sức; đá quý; đồng hồ. 
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(210) 4-2018-37351 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 2.9.14; 2.9.20; 26.1.1 

(591) Xanh ngọc, xanh dương, trắng. 

(731) Công ty TNHH TOTAL SOLUTION 
KOREA - Việt Nam  (VN) 
Số 92 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị trị liệu điện từ tần số cao (thiết bị y tế); đai nịt bụng; tấm đệm bụng; 

đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; máy xoa bóp dùng 

cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2018-37352 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) Công ty TNHH TOTAL SOLUTION 
KOREA - Việt Nam  (VN) 
Số 92 đường Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị trị liệu điện từ tần số cao (thiết bị y tế); đai nịt bụng; tấm đệm bụng; 

đệm sưởi ấm, vận hành bằng điện, cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; máy xoa bóp dùng 

cho mục đích y tế.    

 

Nhóm 11: Sưởi chân, dùng điện hoặc không dùng điện; thảm sưởi bằng điện.   
 

 
(210) 4-2018-37354 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 1.15.23; 21.3.1; A9.1.5 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xơ sợi tổng 
hợp An Sơn  (VN) 
Khu công nghiệp Kermark, phường Việt 

Hoà, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi; sợi và chỉ đàn hồi dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt; chỉ bằng chất dẻo dùng cho ngành dệt; sợi và chỉ thêu. 
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(210) 4-2018-37355 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A2.1.24; 25.7.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Tuấn Anh  (VN) 
19/20 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2018-37356 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(591) Đỏ, xám nhạt, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phụ kiện nội thất Dương Gia  
(VN) 
189 đường Trần Não, khu phố 3, phường 
Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khóa cửa, phụ kiện dùng cho cửa điện tử, cửa nhôm, cửa sắt, cửa nhựa 

lõi thép, cửa nhựa, cửa kính, cửa hợp kim.  
 

 
(210) 4-2018-37357 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.9.1; 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng đồng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH GREEN POWERS  
(VN) 
 F17, đường 3A, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Trái dừa tươi.  
 

 
(210) 4-2018-37359 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.3.1; A26.11.8 
(731) Đỗ Thành Trung  (VN) 

Số 12B, đường Láng Hạ, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe ô tô.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, chăm sóc xe.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cung cấp bãi giữ xe.  
 

 
(210) 4-2018-37372 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ siêu 
tưởng Việt Nam  (VN) 
Số nhà 82, ngõ 53 phố Yên Lãng, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Linh kiện, phụ kiện điện thoại.  

 

 
(210) 4-2018-37373 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) WOORI BANK   (KR) 

51, Sogong-ro, Jung-gu, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ cho vay (tài 

chính); đầu tư vốn; thông tin tài chính. 
 

 
(210) 4-2018-37376 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 25.7.25; 24.15.21; A5.3.13; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH CITYBOIZ  (VN) 

95 Phan Xích Long, khu dân cư Rạch 
Miễu, phường 02, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café. 
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(210) 4-2018-37377 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 24.15.21; 25.7.25; A5.3.13; 7.1.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, ghi. 
(731) Công ty TNHH CITYBOIZ  (VN) 

95 Phan Xích Long, khu dân cư Rạch 
Miễu, phường 02, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán bar; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán café. 

 

 
(210) 4-2018-37378 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rượu Thế Giới  
(VN) 
Số 160/22 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như: nước gạo rang lên men; nước tinh 
khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép rau quả; bia. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 
được chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 

 

 
(210) 4-2018-37379 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rượu Thế Giới  
(VN) 
Số 160/22 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn) như: nước gạo rang lên men; nước tinh 
khiết đóng chai; nước khoáng (đồ uống); nước ép rau quả; bia. 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn như: nước ép trái cây (chứa cồn); rượu khai vị có cồn; đồ uống 
được chưng cất; rượu vang; rượu uýt ki; rượu vốt ca. 

 

 
(210) 4-2018-37391 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu khí Đại 
An  (VN) 
Lô 19 đường Thủ Dầu Một, khu công 
nghiệp Bắc Duyên Hải, phường Duyên 
Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
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(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu; dầu diezel; ga; khí đốt; ethanol. 
 

Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu điezel, ga, khí đốt, ethanol. 
 

Nhóm 39: Chiết nạp: ga, xăng dầu, khí hóa lỏng. 
 

 
(210) 4-2018-37393 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) LOCTEK ERGONOMIC 

TECHNOLOGY CORP.  (CN) 
No. 588, Qihang South Road, Yinzhou 
Economic Development Zone, Zhanqi 
Town, Yinzhou District, Ningbo, 
Zhejiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn làm việc khi đứng; bàn viết; giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá 

đỡ [đồ đạc]; đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ đạc bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2018-37395 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
  
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả tóc; nước sơn móng; chế phẩm chăm sóc móng; nước hoa; mỹ 

phẩm. 
 

 
(210) 4-2018-37396 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
GREENIP (GREENIP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội; dầu xả tóc; nước sơn móng; chế phẩm chăm sóc móng; nước hoa; mỹ 
phẩm. 
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(210) 4-2018-37397 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
KOKO  (VN) 
Số 4 phố Nguyễn Viết Xuân, phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa; 

cà phê nhân tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2018-37398 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

  

(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of 

America 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; 

cung cấp thông tin về sản phẩm cho khách hàng thông qua bộ công cụ lựa chọn trực tuyến 

với mục đích lựa chọn dầu nhớt đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các hoạt động đào tạo; giải trí; văn hóa và thể thao; các 

dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực dầu nhớt. 

 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ nghiên cứu, thiết kế có liên 

quan đến khoa học và công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết 

kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; kiểm tra thiết bị; dịch vụ phân tích sản 

phẩm hỏng; thử nghiệm, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả, liên quan đến các loại 

dầu nhớt hàng hải, thương mại và công nghiệp; dịch vụ khảo sát và lập biểu đồ máy móc 

thiết bị; tư vấn công nghệ trong lĩnh vực dầu nhớt, bao gồm lưu trữ, vận chuyển và sử 

dụng dầu nhớt, nghiên cứu hiệu suất máy móc thiết bị liên quan đến việc sử dụng dầu 

nhớt; hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng dầu nhớt và bảo trì và chuẩn 

bị thiết bị liên quan đến dầu nhớt. 
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(210) 4-2018-37411 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 11.3.18; 18.3.21; 18.3.23; 25.1.6 
(591) Xanh đen, trắng, cam nhạt, vàng nhạt, 

xanh da trời, đen nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Hữu 

Thành   (VN) 
Thôn Đại Hải, xã Thạch Hải, huyện 
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hải sản tươi sống.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2018-37412 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 3.4.7; 3.4.13; 26.1.1; 26.1.4; 25.1.6 
(591) Trắng, nâu đỏ, xanh lá, xanh lá nhạt. 
(731) Hợp tác xã dịch vụ hươu 

giống - nhung hươu - mật ong 
Sơn Lâm   (VN) 
Thôn Đồng Đền, xã Sơn Lâm, huyện 
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Nhung hươu tươi và nhung hươu đã qua chế biến dùng cho mục đích y tế (thực 

phẩm chức năng).  
 

Nhóm 30: Mật ong. 
 

 
(210) 4-2018-37418 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 1.15.9; 26.1.2; A26.1.18; A25.3.3 
(591) Xanh dương, đỏ tươi, trắng bạc, xanh tím 

than, trắng. 
(731) Công ty cổ phần xà phòng Hà 

Nội   (VN) 
Số 233B, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng cho 
mục đích gia dụng; chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt); chế phẩm để giặt, để tẩy rửa; 
chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2018-37419 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.11.2; A26.11.12 
(591) Xanh tím than, xanh dương, da cam, 

trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

và thực phẩm F.CARE Việt Nam  
(VN) 
Số 1 ngách 51/57 phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, rau đã được bảo quản; hoa quả đóng gói (khô); đồ uống làm từ sữa 
(sữa là chủ yếu); mứt ướt.  

 

Nhóm 30: Gạo; cà phê; trà; bánh; kẹo.  
 

(210) 4-2018-37430 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 2.5.1; 2.5.6; 26.1.2; A2.5.23 
(591) Xanh ngọc, hồng, nâu đen, trắng, trắng 

hồng. 
(731) Công ty TNHH AXG Việt Nam  

(VN) 
Lầu 9, số 68 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2018-37431 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại và công nghệ Sơn 
Bình Minh  (VN) 
Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2018-37432 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A5.3.13; A5.3.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và DV Hà Thành  
(VN) 
Ngã Ba Chè, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 03: Kem nghệ đắp mặt (mỹ phẩm không chứa hóa chất).  
 

 
(210) 4-2018-37434 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.5.16; 1.15.11; 1.15.24; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh quy; bánh nướng; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở gạo. 
 

 
(210) 4-2018-37435 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) A25.7.21; A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 

(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
TOPFOOD  (VN) 
Số 5, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh mỳ; bánh quy; bánh nướng; bánh xốp; thực phẩm ăn nhanh 

trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2018-37437 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty cổ phần thép Việt 

Nhật  (VN) 
Km9, quốc lộ 5, phường Quán Toan, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép xây dựng; thép hình; vật liệu xây dựng bằng kim loại; hợp kim 
của kim loại thường.  

 

 
(210) 4-2018-37439 (220) 26.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, cam, xanh lá cây. 
(731) CJ FOODVILLE CORP.  (KR) 

CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng phục vụ bánh mì, bánh ngọt do nhà hàng thực hiện; tiệm bánh mì, 
bánh ngọt do nhà hàng phục vụ; tiệm cà phê do nhà hàng phục vụ; nhà hàng ăn uống; 
quán ăn tự phục vụ; quầy phục vụ rượu; cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; nhà hàng ăn uống theo chuỗi; đại lý cung cấp thực phẩm nấu sẵn do nhà hàng thực 
hiện; khách sạn; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng nhỏ cung cấp 
thức ăn nhanh kèm đồ uống; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh. 

 

 
(210) 4-2018-37578 (220) 29.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A1.1.10; 5.7.24; 25.1.6; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh nõn 

chuối, xanh da trời, trắng, nâu, nâu đỏ, 
vàng. 

(731) ủy ban nhân dân thị xã Buôn 
HỒ  (VN) 
Số 02 Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL 
(AGL IP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sầu riêng sấy; mút sầu riêng.  
 

Nhóm 31: Bơ quả tươi; sầu riêng tươi.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: bơ quả tươi, sầu riêng tươi, sầu riêng sấy, mứt sầu riêng; dịch 
vụ quảng cáo, quảng bá các sản phẩm bơ và sầu riêng. 
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(210) 4-2018-37655 (220) 30.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại quốc tế Bình Minh  
(VN) 
Số 149 đường Vân Đồn, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc lá và vật dụng hút thuốc lá.  
 

 
(210) 4-2018-37656 (220) 30.10.2018 

  (441) 25.12.2018 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại quốc tế Bình Minh  
(VN) 
149 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, 
thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh   

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.   
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc lá và vật dụng hút thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2018-38114 (220) 01.11.2018 

  (441) 25.12.2018 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
Số 10, Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú Long, 
xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2018-38230 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 5.7.21; 5.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất 
nông nghiệp Hòa Phong 1  (VN)
Thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 30: ớt (gia vị). 
 

Nhóm 31: Cây ớt; quả ớt tươi. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): ớt (gia vị); cây ớt; quả ớt tươi. 
 

 
(210) 4-2018-38234 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.1.1; 5.7.3; A5.3.13; A6.19.9; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện Hòa 
Vang  (VN) 
Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ dùng cho mục đích nấu nướng. 
 

Nhóm 31: Bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): gạo hữu cơ; bột gạo hữu cơ dùng cho mục đích nấu 
nướng; bột gạo hữu cơ dùng làm thức ăn cho súc vật. 

 

 
(210) 4-2018-38249 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 6.1.2; 3.9.1; A25.7.22; 26.1.1 
(591) Cam, trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã ứng dụng công 
nghệ cao Việt Nam  (VN) 
SN 19, tổ 11A, khu 4, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến.  
 

Nhóm 31: Cá còn sống.  
 

 
(210) 4-2018-38259 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 
(531) 26.7.5; 26.7.25 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây, cam, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiệp  (VN) 
TT trường tiểu học Phú Cường, xã Phú 
Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, trưng bày sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các 

sản phẩm sau: lư hương và các phụ kiện thờ cúng bằng đồng, tượng đồng, vòng tay gỗ, 

vòng tay đá. 
 

 
(210) 4-2018-38290 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-38291 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Long An  (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 

huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2018-38433 (220) 02.11.2018 

  (441) 25.12.2018 

(531) 5.7.1; 5.7.3; A7.1.11; A7.1.9; 7.1.24; 

26.1.2 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng. 

(540) 

  

(731) ủy ban nhân dân huyện 
Kr«ng Ana, tỉnh §¾k L¾k   (VN)
Số 94-96, đường Nguyễn Tất Thành, TT 

Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk 

L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 

 

Ngày công bố                          25/12/2018 

Số đơn                                      6-2018-00005  

Ngày nộp đơn                          12/10/2018 

Chủ đơn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang 

Địa chỉ                                      196 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang 

Chỉ dẫn địa lý                       Hà Giang 

Sản phẩm                                Thịt bò  

Tóm tắt chất lượng, đặc thù   * Đặc thù cảm quan: 

- Màu sắc: Thịt bò có màu đỏ tươi 

- Thớ thịt: Mịn, nhỏ, nhiều mỡ giắt màu vàng nhạt  

- Mặt thịt:  Dính tự nhiên, khô ráo 

- Mùi: Mùi gây đặc trưng 

- Vị: Ngon, mềm và béo khi chế biến 

* Đặc thù chất lượng: 

- Hàm lượng Protein trung bình: 21,30 - 23,30% 

- Tỷ lệ mỡ: 3,80 - 5,79% 

- Độ dai : 48,90  - 70,50 

- Dư lượng (chì, thủy ngân, cadini): Không có 

Khu vực địa lý                          Các huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Xín 
Mần, Hoàng Su Phì thuộc tỉnh Hà Giang. 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 
Do người nộp đơn yêu cầu 

 
 (21) 

Số đơn 

(11) 

Số công 

bố đơn 

(43) 

Ngày công 

bố đơn 

 

Ngày yêu cầu 

(51) 

Chỉ số phân 

loại quốc tế 

1-2015-02786 50530 27.02.2017 06.11.2018     A61C 17/22 

1-2016-00383 47492 27.06.2016 22.11.2018     C07D 405/14 

1-2016-01613 49398 25.11.2016 26.10.2018     C09K 13/00 

1-2016-01952 49823 26.12.2016 20.11.2018     H05K 7/20 

1-2016-02031 49829 26.12.2016 15.11.2018     C25D 5/02 

1-2016-02515 50261 25.01.2017 20.11.2018     B60R 25/01 

1-2016-02598 50267 25.01.2017 31.10.2018     C09K 3/14 

1-2016-02871 50635 27.02.2017 29.10.2018     A47C 19/00 

1-2016-02878 50636 27.02.2017 29.10.2018     A47C 19/00 

1-2016-02891 50637 27.02.2017 14.11.2018     E03D 11/02 

1-2017-01536 57726 25.06.2018 13.11.2018     C07D 498/04 

1-2017-02347 57296 25.05.2018 21.11.2018     H01M 10/058 

1-2017-03471 56880 26.04.2018 08.11.2018     A01N 43/00 

1-2017-03589 56018 26.02.2018 26.10.2018     A61K 35/745 

1-2017-03660 55010 27.11.2017 16.11.2018     H04W 72/04 

1-2017-03661 55011 27.11.2017 16.11.2018     H04W 74/08 

1-2017-03673 57309 25.05.2018 19.11.2018     A61K 9/00 

1-2017-03768 56035 26.02.2018 26.10.2018     G06F 3/01 

1-2017-03777 56449 26.03.2018 22.11.2018     B28B 11/00 

1-2017-03867 56050 26.02.2018 25.10.2018     C07D 307/24 

1-2017-04114 56932 26.04.2018 30.10.2018     C09D 5/03 

1-2017-04124 56466 26.03.2018 29.10.2018     C07K 5/062 

1-2017-04137 56470 26.03.2018 07.11.2018     C07D 401/12 

1-2017-04247 56938 26.04.2018 31.10.2018     C09D 5/28 

1-2017-04270 56483 26.03.2018 06.11.2018     C07D 473/24 

1-2017-04271 55757 25.01.2018 26.10.2018     C07D 487/04 
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1-2017-04319 56487 26.03.2018 26.10.2018     F25C 1/00 

1-2017-04321 55781 25.01.2018 01.11.2018     B66B 11/08 

1-2017-04382 55794 25.01.2018 25.10.2018     H04L 27/26 

1-2017-04383 55795 25.01.2018 25.10.2018     H04L 27/26 

1-2017-04389 56134 26.02.2018 29.10.2018     G06Q 20/02 

1-2017-04402 56139 26.02.2018 30.10.2018     B32B 27/08 

1-2017-04420 57335 25.05.2018 09.11.2018     C07D 295/096 

1-2017-04443 56144 26.02.2018 14.11.2018     C21D 6/00 

1-2017-04492 58153 25.07.2018 29.10.2018     G07G 1/14 

1-2017-04493 55817 25.01.2018 31.10.2018     F04B 39/06 

1-2017-04496 56512 26.03.2018 06.11.2018     C12M 1/06 

1-2017-04519 56161 26.02.2018 31.10.2018     G21B 1/05 

1-2017-04551 56520 26.03.2018 08.11.2018     B26B 19/14 

1-2017-04590 56172 26.02.2018 15.11.2018     H04W 72/04 

1-2017-04594 56529 26.03.2018 14.11.2018     C12N 9/88 

1-2017-04603 56530 26.03.2018 05.11.2018     C09K 8/528 

1-2017-04609 55840 25.01.2018 15.11.2018     H01L 31/04 

1-2017-04617 56954 26.04.2018 13.11.2018     C09K 11/61 

1-2017-04639 56185 26.02.2018 07.11.2018     A01K 67/027 

1-2017-04653 58160 25.07.2018 06.11.2018     C23F 13/06 

1-2017-04654 56539 26.03.2018 07.11.2018     E01B 2/00 

1-2017-04679 55854 25.01.2018 05.11.2018     C07D 401/12 

1-2017-04693 56198 26.02.2018 08.11.2018     H04N 19/70 

1-2017-04728 56208 26.02.2018 30.10.2018     B05B 12/02 

1-2017-04731 58163 25.07.2018 30.10.2018     C12P 19/42 

1-2017-04739 56211 26.02.2018 06.11.2018     G06F 21/36 

1-2017-04764 56558 26.03.2018 31.10.2018     D06B 1/02 

1-2017-04775 56968 26.04.2018 20.11.2018     E04G 11/42 

1-2017-04792 56974 26.04.2018 22.11.2018     H04W 24/02 

1-2017-04836 56568 26.03.2018 26.10.2018     C07D 471/08 

1-2017-04851 56234 26.02.2018 25.10.2018     A61F 13/496 

1-2017-04852 56235 26.02.2018 25.10.2018     A61F 13/496 

1-2017-04863 56239 26.02.2018 06.11.2018     C07D 207/12 

1-2017-04867 56240 26.02.2018 08.11.2018     A24F 47/00 
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1-2017-04874 56242 26.02.2018 29.10.2018     E02B 7/40 

1-2017-04878 57373 25.05.2018 25.10.2018     C07C 309/19 

1-2017-04883 59634 25.10.2018 26.10.2018     H04N 21/4363 

1-2017-04895 56576 26.03.2018 15.11.2018     C07C 17/386 

1-2017-04899 56247 26.02.2018 31.10.2018     G01R 1/073 

1-2017-04900 58644 27.08.2018 08.11.2018     G01N 1/34 

1-2017-04911 56578 26.03.2018 16.11.2018     H04L 5/00 

1-2017-04917 59107 25.09.2018 25.10.2018     A61P 37/06 

1-2017-04922 56987 26.04.2018 20.11.2018     A61K 31/135 

1-2017-04924 57377 25.05.2018 12.11.2018     C10K 1/00 

1-2017-04937 56257 26.02.2018 05.11.2018     G01R 33/28 

1-2017-04939 57378 25.05.2018 12.11.2018     G01R 31/00 

1-2017-04942 56260 26.02.2018 14.11.2018     C07D 401/06 

1-2017-04968 56586 26.03.2018 13.11.2018     H04N 19/176 

1-2017-04977 57381 25.05.2018 08.11.2018     A24D 1/14 

1-2017-04988 58172 25.07.2018 09.11.2018     C07D 471/04 

1-2017-05002 56590 26.03.2018 15.11.2018     D21H 27/00 

1-2017-05020 56595 26.03.2018 13.11.2018     B22F 9/08 

1-2017-05022 56274 26.02.2018 14.11.2018     H04M 1/04 

1-2017-05037 56279 26.02.2018 12.11.2018     C12N 5/077 

1-2017-05043 56597 26.03.2018 06.11.2018     C25C 1/18 

1-2017-05044 56598 26.03.2018 12.11.2018     C22B 3/00 

1-2017-05050 56599 26.03.2018 20.11.2018     F01B 17/04 

1-2017-05085 57005 26.04.2018 15.11.2018     G06F 13/00 

1-2017-05091 56608 26.03.2018 13.11.2018     C01B 31/04 

1-2017-05092 56291 26.02.2018 13.11.2018     A61K 36/185 

1-2017-05108 56618 26.03.2018 15.11.2018     A61K 39/12 

1-2017-05112 56621 26.03.2018 20.11.2018     A23K 10/12 

1-2017-05114 56622 26.03.2018 31.10.2018     C07D 401/14 

1-2017-05132 57825 25.06.2018 14.11.2018     A61K 9/16 

1-2017-05147 56631 26.03.2018 16.11.2018     A61K 9/00 

1-2017-05165 58180 25.07.2018 15.11.2018     A01N 59/16 

1-2017-05166 57829 25.06.2018 15.11.2018     A61L 9/00 

1-2017-05170 56639 26.03.2018 14.11.2018     A61F 2/24 
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1-2017-05179 57010 26.04.2018 09.11.2018     C04B 26/00 

1-2017-05185 56643 26.03.2018 15.11.2018     A61F 13/533 

1-2017-05200 57014 26.04.2018 07.11.2018     A61K 31/485 

1-2017-05258 57402 25.05.2018 07.11.2018     A23L 29/262 

1-2017-05259 56317 26.02.2018 21.11.2018     A24B 13/00 

1-2017-05298 56326 26.02.2018 30.10.2018     B65H 54/02 

1-2017-05313 57020 26.04.2018 19.11.2018     A61K 35/17 

1-2017-05332 56678 26.03.2018 12.11.2018     B01J 2/16 

1-2017-05333 58198 25.07.2018 22.11.2018     C07D 471/04 

1-2017-05362 56684 26.03.2018 13.11.2018     H01Q 1/00 

1-2017-05366 59115 25.09.2018 15.11.2018     H02J 7/14 

1-2017-05367 57413 25.05.2018 31.10.2018     A61K 31/506 

1-2017-05369 57022 26.04.2018 12.11.2018     C12Q 1/68 

1-2017-05370 56341 26.02.2018 12.11.2018     A61K 35/36 

1-2017-05390 57028 26.04.2018 22.11.2018     F16K 3/02 

1-2017-05392 57029 26.04.2018 13.11.2018     A01N 65/00 

1-2018-00024 57036 26.04.2018 05.11.2018     B22D 41/50 

1-2018-00029 56702 26.03.2018 26.10.2018     C09K 11/59 

1-2018-00041 56710 26.03.2018 15.11.2018     A61F 13/15 

1-2018-00044 57849 25.06.2018 31.10.2018     C22C 9/00 

1-2018-00045 56712 26.03.2018 13.11.2018     A24F 47/00 

1-2018-00100 57854 25.06.2018 31.10.2018     C22C 9/00 

1-2018-00126 58212 25.07.2018 08.11.2018     C07K 16/28 

1-2018-00135 57856 25.06.2018 05.11.2018     A01C 1/00 

1-2018-00148 57437 25.05.2018 05.11.2018     A23G 1/00 

1-2018-00178 58666 27.08.2018 09.11.2018     A46D 3/04 

1-2018-00179 58667 27.08.2018 09.11.2018     A46D 3/04 

1-2018-00184 57861 25.06.2018 05.11.2018     C07D 417/10 

1-2018-00196 57443 25.05.2018 14.11.2018     A61M 25/06 

1-2018-00234 56769 26.03.2018 29.10.2018     B65H 75/22 

1-2018-00240 57865 25.06.2018 12.11.2018     C07K 14/81 

1-2018-00248 56771 26.03.2018 19.11.2018     A61F 13/49 

1-2018-00250 57080 26.04.2018 30.10.2018     B65D 83/08 

1-2018-00251 59644 25.10.2018 26.10.2018     A61K 9/127 
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1-2018-00256 58232 25.07.2018 15.11.2018     C07D 401/12 

1-2018-00257 57866 25.06.2018 15.11.2018     C07D 233/88 

1-2018-00273 57084 26.04.2018 21.11.2018     B65B 13/18 

1-2018-00274 57085 26.04.2018 21.11.2018     E04G 21/12 

1-2018-00275 57086 26.04.2018 21.11.2018     B65H 75/18 

1-2018-00280 57448 25.05.2018 20.11.2018     C11D 3/50 

1-2018-00286 56782 26.03.2018 20.11.2018     A61F 5/08 

1-2018-00295 56783 26.03.2018 30.10.2018     C07K 1/30 

1-2018-00297 56784 26.03.2018 20.11.2018     C11D 3/50 

1-2018-00300 57453 25.05.2018 05.11.2018     A23G 1/00 

1-2018-00321 57096 26.04.2018 29.10.2018     F16K 27/04 

1-2018-00339 56791 26.03.2018 06.11.2018     B23K 35/363 

1-2018-00379 56798 26.03.2018 29.10.2018     A61F 13/49 

1-2018-00380 56799 26.03.2018 29.10.2018     A61F 13/495 

1-2018-00381 56800 26.03.2018 30.10.2018     A61F 13/49 

1-2018-00433 56808 26.03.2018 15.11.2018     A41D 13/11 

1-2018-00457 57474 25.05.2018 09.11.2018     A61K 31/497 

1-2018-00513 57160 26.04.2018 19.11.2018     C07K 14/47 

1-2018-00514 57161 26.04.2018 19.11.2018     C07K 14/47 

1-2018-00517 57479 25.05.2018 15.11.2018     C07K 14/47 

1-2018-00527 58691 27.08.2018 12.11.2018     G06F 19/00 

1-2018-00573 57180 26.04.2018 05.11.2018     D03D 1/02 

1-2018-00694 57207 26.04.2018 09.11.2018     B65B 1/02 

1-2018-00823 58723 27.08.2018 08.11.2018     F16D 13/18 

1-2018-00824 58284 25.07.2018 08.11.2018     F02N 11/08 

1-2018-00842 57914 25.06.2018 09.11.2018     B65D 65/40 

1-2018-00854 58726 27.08.2018 08.11.2018     F16D 28/00 

1-2018-00872 57917 25.06.2018 13.11.2018     F16H 37/02 

1-2018-00873 57918 25.06.2018 09.11.2018     F16H 3/089 

1-2018-01076 57952 25.06.2018 29.10.2018     B01J 2/00 

1-2018-01129 57965 25.06.2018 14.11.2018     F17C 13/00 

1-2018-01405 58024 25.06.2018 09.11.2018     B65D 75/58 

1-2018-01753 58451 25.07.2018 02.11.2018     C08J 3/215 

1-2018-01832 58473 25.07.2018 19.11.2018     C11D 1/28 
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1-2018-01856 58482 25.07.2018 29.10.2018     C12M 3/00 

1-2018-01857 58483 25.07.2018 29.10.2018     C12M 1/00 

1-2018-01981 58526 25.07.2018 15.11.2018     F15B 15/14 

1-2018-02054 58879 27.08.2018 30.10.2018     A01M 7/00 

1-2018-02079 58888 27.08.2018 29.10.2018     G08B 17/10 

1-2018-02174 58916 27.08.2018 30.10.2018     G01V 8/12 

1-2018-02268 58947 27.08.2018 19.11.2018     B01F 3/12 

1-2018-02342 58968 27.08.2018 09.11.2018     D01G 19/10 

1-2018-02471 59336 25.09.2018 22.11.2018     E03B 3/03 

1-2018-02714 59816 25.10.2018 21.11.2018     G02B 5/28 

1-2018-02783 59436 25.09.2018 16.11.2018     C08L 101/00 

1-2018-02805 59442 25.09.2018 19.11.2018     A47L 9/00 

2-2017-00085 03911 25.10.2018 05.11.2018     E04B 5/32 

2-2018-00136 03920 25.10.2018 16.11.2018     C11B 1/00 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

 

a- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế   
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11366/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2015-01930  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, tên chủ đơn 

1. Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Dương & Trần (DUONG & TRAN CO., LTD.) 
Số 85 phố Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

2.  Tên của chủ đơn mới là: 
     Viện Kỹ thuật nhiệt đới - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VN) 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11367/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2018-00600  (220) Ngày nộp đơn 09/02/2018 

Mục sửa đổi: Bổ sung chủ đơn, bổ sung tác giả sáng chế 

1. Bổ sung chủ đơn sau đây vào danh sách các chủ đơn khác: 

Công ty TNHH Phát triển ứng dụng kỹ nghệ mới (SAV Co., Ltd.) (VN) 
Số 83 đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2. Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Trần Công Lý 
Địa chỉ: Số 83 đường Phan Bá Vành, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11371/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2012-02946  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 

 3370, Geoje-daero, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 53302, Republic of Korea 

_______________________ 
 

 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11485/TB-SHTT, ngày 18/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2018-02952  (220) Ngày nộp đơn 24/01/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 

  (Samsung-dong)15F, 623, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul 06173, Republic of Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11486/TB-SHTT, ngày 18/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-04992  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình (VN) 
Số 562 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11487/TB-SHTT, ngày 18/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2014-04361  (220) Ngày nộp đơn 26/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Viện Dầu khí Việt Nam (VN) 
Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11633/TB-SHTT, ngày 22/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2016-02718  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
 
  

 1. Chấm dứt đại diện sở hữu công nghiệp: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAI HAN IP CO., LTD.) 
Tầng 12A, tòa nhà Center Buidling, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
2. Địa chỉ của chủ đơn mới là: 
Số 298 đường Cầu Diễn, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11877/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2017-01371 13/04/2017 

2 1-2017-02286 19/06/2017 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam (VN) 

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11879/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 1-2016-03556  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2015 
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Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 

 Tên và địa chỉ của chủ đơn U3 PHARMA GMBH (DE) được sửa thành: 
DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH (DE) 
Zielstattstrasse 48, 81379 Munich, Germany 

 

_______________________ 
 

 

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12249/TB-SHTT, ngày 01/11/2018  
 

 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2017-02809 24/07/2017 

2 1-2018-02278 29/05/2018 
 

 

 

Mục sửa đổi: Tác giả sáng chế 

 Tác giả sáng chế mới là: 

 Tên đầy đủ: Nguyễn Thành Phương 
Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Quốc tịch: Việt Nam 
 

_______________________ 
 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12761/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

(210)  Số đơn: 1-2018-02234  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2018 

Mục sửa đổi: Tên tác giả, bổ sung tác giả vào danh sách các tác giả khác: 
 

 1. Tên của tác giả Nguyễn Phước Toan (VN) được sửa thành: 

Trần Phước Toan (VN) 
2. Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 
Tên đầy đủ: Ngô Võ Kế Thành 
Địa chỉ: Lô I3, đường N2 khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
Quốc tịch: Việt Nam 

_______________________ 
 

 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12762/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-00445  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 
 

Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 
KURINKA CO., LTD. (JP) 
2-6-7, Togo, Munukata-city, Fukuoka, 8114163, Japan 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12763/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2008-02919 02/03/2007 

2 1-2013-01394 04/10/2011 

3 1-2015-01922 17/10/2013 

4 1-2016-03967 12/03/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 

 Werner-von-Siemens-Str. 1, 80333 München, Germany 

_______________________ 
 

 

 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12764/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2017-02585 26/01/2016 

2 1-2017-05032 13/04/2016 

3 1-2017-05201 13/06/2016 

4 1-2017-05224 02/06/2016 

5 1-2018-00562 20/04/2016 

6 1-2018-00563 20/04/2016 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 

Tên chủ đơn mới là: 
 

 AGC Inc. (JP) 
_______________________ 
 

  

 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12765/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

(210)  Số đơn: 1-2017-04005  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 

Địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế Trần Văn Hương (VN) được sửa thành: 
25 Phan Kế Bính, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

  

____________________________________________________________________________ 
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b- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11365/TB-SHTT, ngày 17/10/2018  

(210)  Số đơn: 3-2017-00438  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 
Tên đầy đủ: XIN xin 
Địa chỉ: Unilever (China) Company Limited Shanghai Branch, 66 LinXin Road, Linkong 
Economic Development Zone, Changning District, Shanghai, 200335, China 
Quốc tịch: Trung Quốc  

_______________________________ 
 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11875/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 3-2018-01010  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

Tên chủ đơn mới là: 
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 319 miền nam (VN) 

_______________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11878/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 3-2018-00695  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
DC38-45, đường D11, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

_______________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11880/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 3-2018-00435  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 
Hải Phòng  
 

_______________________________ 

 
Theo đề nghị công bố bổ sung của phòng Kiểu dáng công nghiệp, ngày 07 tháng 11 năm 2018 

(210)  Số đơn: 3-2015-01877  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2015 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 2, 3 
Tổng số hình vẽ: 04 hình vẽ (được đánh số IPAS từ 2.1 đến 3.2) 
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H2.2 
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H3.1 
 
 

 
 

H3.2 
 

________________________________________________________________________ 
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c- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11909/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-16966  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần nosafood 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11910/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2013-23082  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2013 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11911/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-37167  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH CƠ KHÍ HOÀNG Vũ 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11912/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-37167  (220) Ngày nộp đơn 31/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11913/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-07826 25/03/2016 

2 4-2016-07827 25/03/2016 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  30-16, Ogikubo 4-Chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11914/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-36627  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng D1-D2, tầng 5, khối A, Sky Center, số 5B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11915/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-23542  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11916/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-08162  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

It’s Hanbul Co., Ltd 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11917/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-08163  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

It’s Hanbul Co., Ltd 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11918/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-01544  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G 
Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11919/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-06865  (220) Ngày nộp đơn 23/03/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và sở hữu trí tuệ Interfive 
Số 235A Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11920/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-33669  (220) Ngày nộp đơn 16/10/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Việt Nam IP 
Số 222 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11921/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-25289  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm đông lạnh Kido 
Lô A2-7, đường số N4, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp Cây Sộp, xã Tân An, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11922/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-01684 21/01/2015 

2 4-2016-24603 11/08/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
225 King Street West, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3M2, Canada 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11923/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-08241  (220) Ngày nộp đơn 03/04/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  100 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11924/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-10646  (220) Ngày nộp đơn 21/04/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần đầu tư Phúc Nguyễn 
Tầng 4, khu C, tòa nhà Duy Tân Plaza, số 232-234 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11925/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20986  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty tnhh dược phẩm trung yên 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11926/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-21080  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Kyokuto Holdings Co., Ltd 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11927/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-21082  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Kyokuto Holdings Co., Ltd 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11928/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-21081  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Kyokuto Holdings Co., Ltd 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11929/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20323  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

  Công ty TNHH Pemedic 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11931/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-20160 05/07/2016 

2 4-2016-20161 05/07/2016 

3 4-2016-20162 05/07/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chủ đơn 

 Địa chủ đơn mới là: 
  Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, Newton-Le-Willows, England, WA12 0HF 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11932/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07106  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

  Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Zenver 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11934/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-07985  (220) Ngày nộp đơn 08/04/2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là:  

Công ty TNHH Eifelcorp Health Care UK 
196/46 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11940/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-39740  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2017 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục 
Giới hạn danh mục mới là: 
Điều chỉnh sản phẩm “bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc” trong nhóm 30 thành “bột mì 

và chế phẩm làm từ ngũ cốc dùng cho các món ăn châu ¸”. 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11941/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-04088  (220) Ngày nộp đơn 02/02/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Hộ kinh doanh cà phê - Minh Điền 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11943/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-22280  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  Số nhà 112, tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11944/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-13648 16/05/2017 

2 4-2017-13649 16/05/2017 

3 4-2018-00188 03/01/2018 

4 4-2018-00189 03/01/2018 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  Số 72 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 11945/TB-SHTT, ngày 26/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-16141  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2014 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục 
Giới hạn danh mục mới là: 
Nhóm 25: Giầy, giầy ống, giầy tập thể dục, giầy dùng ở bãi biển, dép đi trong nhà, dép, 
tất cả dùng cho đàn ông. 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12105/TB-SHTT, ngày 30/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-21481  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Hủy đại diện sở hữu công nghiệp  
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12113/TB-SHTT, ngày 30/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-42224  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

 28 Trương Hán Siêu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12117/TB-SHTT, ngày 30/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-08580  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH Sở Hữu Trí tuệ Trần & Trần 

 Phòng 802, tòa nhà Talico, số 22 phố Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, 
TP. Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12207/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-31386  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế 
Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12189/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-09362  (220) Ngày nộp đơn 12/04/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Actip 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12198/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-06062 02/03/2018 

2 4-2018-06063 02/03/2018 

3 4-2018-06064 02/03/2018 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Havip  
Số 15, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12209/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-04124  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tầng 10, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12131/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-21844  (220) Ngày nộp đơn 03/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 65 đường T6, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12132/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-24902  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12133/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-24903  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12134/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-24904  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 
Số 3/84 đường Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12135/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-34189  (220) Ngày nộp đơn 04/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Lầu 6, cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu, phường 08, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12136/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20443  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện tử Tannoy 
Số 19 đường số 53, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12137/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20442  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện tử Tannoy 
Số 19 đường số 53, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12138/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20441  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ điện tử Tannoy 
Số 19 đường số 53, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12139/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-16949  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2016 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 39A, đường Chiến Thắng, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12140/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-11482  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 39A, đường Chiến Thắng, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng 
Nai 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12141/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-39582  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH GBU SG 
51 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12142/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-09545  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

  Công ty TNHH GBU SG 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12143/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2010-01067  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 No.23, Gongye 1st Rd., Annam Dist., Tainan City, Taiwan 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12144/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-18642  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn, đại diện chủ đơn 

1. Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ 
43 ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 
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2. Đại diện chủ đơn mới là: 

Bùi Hùng Khường 
115/13 Tân Thới Nhất 1, KP.6, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12146/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2015-21663 13/08/2015 

2 4-2016-12347 04/05/2016 

3 4-2016-12348 04/05/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Lô A1-9, đường VL3, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12211/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2013-22140 25/09/2013 

2 4-2015-18748 16/07/2015 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
Tầng 10, tòa nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12147/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07667  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 15 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Scotland 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12148/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2009-00827  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2009 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 15 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Scotland 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12149/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-08845  (220) Ngày nộp đơn 07/04/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 15 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Scotland 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12150/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-07668  (220) Ngày nộp đơn 19/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 15 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Scotland 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12151/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-31685 29/09/2017 

2 4-2017-31686 29/09/2017 

3 4-2017-31687 29/09/2017 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Banca 
15B Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12152/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-31685 29/09/2017 
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2 4-2017-31686 29/09/2017 

3 4-2017-31687 29/09/2017 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Ep Yaying Fashion Group Co., Ltd. 
No. 966, West Dongsheng Road, Jiaxing City, Zhejiang Province, P.R. China 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12153/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-36103  (220) Ngày nộp đơn 22/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 19 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12154/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-02142  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

    tỉnh Long An 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12155/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-02143  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12156/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27322  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
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1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12157/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27323  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1.Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12158/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27324  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12159/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27325  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1.Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12160/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-27326  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1.Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12161/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-31047  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1.Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12162/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-31048  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, địa chỉ chủ đơn 
1.Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
 248/14/6 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

2.Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Lô H5, đường số 08, khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, 

   tỉnh Long An 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12163/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-16920  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12164/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-21405  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 891/7/21 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12165/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-34165  (220) Ngày nộp đơn 19/10/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 128/34/13 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12166/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-04022  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Miệt Vườn 
1959/26/9A Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12168/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2014-28320  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Lim Hock Chui 
No 6158, Kampong Baru, Off Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia 

Lim Hock Chiang 
No 6158, Kampong Baru, Off Sungai Puyu, 13020 Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12169/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-29721  (220) Ngày nộp đơn 15/09/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Hộ kinh doanh An Thuận Phát 
Thôn Hòa Hợp, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 369 Tập a (12.2018) 

 

2179 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12170/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-20101  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
60 đường số 49, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12171/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-18065 19/06/2017 

2 4-2017-18066 19/06/2017 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 19D-TT5, khu đô thị tây nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12172/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-24123 08/08/2016 

2 4-2016-24124 08/08/2016 

3 4-2017-27440 30/08/2017 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12173/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-35147  (220) Ngày nộp đơn 11/12/2015 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
 Giới hạn danh mục sản phẩm/dịch vụ: 

Nhóm 09: Chip được kiểm soát bằng mạch điện điện tử (mạch tích hợp); mạch tích hợp. 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12174/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-37042  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2015 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12175/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-37043  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12176/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-37044  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12177/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-16520  (220) Ngày nộp đơn 06/06/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 187 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12178/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-01763  (220) Ngày nộp đơn 20/01/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Số 56 phố Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12180/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-44005  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần nhan sắc việt nam 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12181/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-16949  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2016 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12185/TB-SHTT, ngày 31/10/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-11482  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
(Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12248/TB-SHTT, ngày 01/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-20920  (220) Ngày nộp đơn 26/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Song Thu 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12292/TB-SHTT, ngày 02/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-08627  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 640 tổ 10, thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12294/TB-SHTT, ngày 02/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-20805  (220) Ngày nộp đơn 10/07/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Investpro và Cộng sự 
Tầng 2, số 7, phố Đỗ Hạnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12297/TB-SHTT, ngày 02/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2015-28224  (220) Ngày nộp đơn 13/10/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Đại tín và Liên danh 
Tầng 4, số 57 ngõ 66 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp. Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13139/TB-SHTT, ngày 22/11/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2018-08967 27/03/2018 

2 4-2018-08968 27/03/2018 

3 4-2018-08969 27/03/2018 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12832/TB-SHTT, ngày 14/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-05071  (220) Ngày nộp đơn 09/03/2017 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
Tách nhóm 02, 37, 39, 40, 41 và dịch vụ “Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm: sơn, sơn dùng cho xe đạp và xe máy, sơn chống gỉ, sơn lót dùng cho gầm xe 
cộ” trong nhóm 35 sang đơn mới. 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12925/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11839  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 
 

 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12926/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11838  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12927/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11850  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12928/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2009-06630  (220) Ngày nộp đơn 09/04/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 3-1-9, Kawara-machi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0048, Japan 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12929/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11638  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2018 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
Loại bỏ nhóm 05 ra khỏi danh mục sản phẩm, dịch vụ. Đơn 4-2018-11638 còn lại nhóm 03. 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12930/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-11638  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2018 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
Loại bỏ nhóm 05 ra khỏi danh mục sản phẩm, dịch vụ. Đơn 4-2018-11638 còn lại nhóm 03. 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12931/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-40725  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 36 sang đơn mới. Đơn nhãn hiệu 4-2016-40725 còn lại nhóm 14, 35. 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12932/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-40726  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 36 sang đơn mới. Đơn nhãn hiệu 4-2016-40726 còn lại nhóm 14, 35. 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12933/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-40727  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 36 sang đơn mới. Đơn nhãn hiệu 4-2016-40727 còn lại nhóm 14, 35. 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12934/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-40723  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 

 Tách nhóm 36 sang đơn mới. Đơn nhãn hiệu 4-2016-40723 còn lại nhóm 14, 35. 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12935/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-26372  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số 39A, đường Chiến Thắng, ấp Bảo Định, xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12936/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2017-26372  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12937/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-15330  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2018 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư 
            Tầng 5 số 38 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12938/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-15330  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 74 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12939/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-02197  (220) Ngày nộp đơn 22/01/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

  Số 39, đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12940/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-08095  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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 Unit 2 tầng 8 toà nhà TNR Tower, 54A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng,    

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12941/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2016-20235  (220) Ngày nộp đơn 05/07/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

  Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Ngọc Lan 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12942/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

(210)  Số đơn: 4-2018-23978  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Phòng 101, tầng 1, toà nhà số 87 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12943/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-23979  (220) Ngày nộp đơn 19/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Phòng 101, tầng 1, toà nhà số 87 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12944/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2016-42499  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2016 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần NC NETWORK Việt Nam 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12945/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-23459  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Martino 
A012 đường C8, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12946/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-23253  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ đơn 

 Tên, địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Gocallme Việt Nam 
Tầng trệt, 39 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12947/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-00731  (220) Ngày nộp đơn 12/01/2017 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Việt Hàn 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12948/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-12572  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  Lầu 7, toà nhà văn phòng Harmony, số 47-49-51 đường Phùng Khắc Khoan, phường  
  Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12949/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-12571  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  Lầu 7, toà nhà văn phòng Harmony, số 47-49-51 đường Phùng Khắc Khoan, phường  
  Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12950/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-04597  (220) Ngày nộp đơn 06/03/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tổ 9 Nhân Trạch, phường Phó Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12951/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-42779  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Số 25/68 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12952/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-22433  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 30, ngõ 2 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12953/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-22432  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 30, ngõ 2 Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12954/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

STT Số đơn Ngày nộp 

1 4-2018-24735 25/07/2018 
2 4-2018-24736 25/07/2018 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  781/C2, đường Lê Hồng Phong (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12955/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-12512  (220) Ngày nộp đơn 23/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
698 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12956/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-07610  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 6/9 Ngô Hữu Hạnh, phường Hội An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12957/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-10997  (220) Ngày nộp đơn 11/04/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Số 92 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12958/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-11452  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12959/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

3 Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-22114 19/07/2017 

2 4-2017-22115 19/07/2017 

   

 
 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
 Toà nhà The Garden, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố  

Hà Nội 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12960/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-07095  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12961/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-07096  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12962/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-27290  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12966/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2016-40728  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH Đồng Hồ H&M 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 12967/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-25412  (220) Ngày nộp đơn 31/07/2018 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 
 

 

____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13015/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-03174  (220) Ngày nộp đơn 17/02/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13021/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-22516 25/07/2016 

2 4-2016-22517 25/07/2016 

 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13023/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2015-08819  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2015 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty Luật TNHH T & G 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13024/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-12839  (220) Ngày nộp đơn 09/05/2017 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 
  21B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13028/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2018-07207  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2018 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố 

Hải Phòng 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13032/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2016-25071  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2016 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
____________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13034/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2013-18674  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13036/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-19356 28/06/2016 

2 4-2016-19357 28/06/2016 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Trung tâm tư vấn Sở hữu trí tuệ và đầu tư 
             Số 9 sông Thương, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
____________________________ 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 369 Tập a (12.2018) 

 

2192 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13052/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

 
STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-38878 06/12/2016 
2 4-2016-38879 06/12/2016 
3 4-2016-38881 06/12/2016 
4 4-2016-38882 06/12/2016 

 
Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
  Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
____________________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13070/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  

 
STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-33216 24/10/2016 
2 4-2016-33217 24/10/2016 
3 4-2016-33218 24/10/2016 
4 4-2016-33219 24/10/2016 
5 4-2016-33226 24/10/2016 
6 4-2016-33225 24/10/2016 
7 4-2016-33224 24/10/2016 
8 4-2016-33223 24/10/2016 
9 4-2016-33222 24/10/2016 
10 4-2016-33221 24/10/2016 
11 4-2016-33220 24/10/2016 
12 4-2016-36374 16/11/2016 
13 4-2016-36375 16/11/2016 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 Tên chủ đơn mới là: 

  Công ty cổ phần dược APIMED 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13071/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-19795 01/07/2016 
2 4-2016-19796 01/07/2016 
3 4-2016-19797 01/07/2016 
4 4-2016-21791 19/07/2016 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 
 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Cụm 7-1 đường M7, khu công nghiệp Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hoà, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13072/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-24737 12/08/2016 
2 4-2016-29121 20/09/2016 
3 4-2016-37473 24/11/2016 
4 4-2016-41619 27/12/2016 
5 4-2017-04376 02/03/2017 
6 4-2017-04377 02/03/2017 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt ¸ 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13074/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2016-28807 16/09/2016 
2 4-2016-28808 16/09/2016 
3 4-2016-28809 16/09/2016 

 
 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 Tên chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần dược APIMED 
____________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13080/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2014-06677 01/04/2014 
2 4-2015-31795 12/11/2015 
3 4-2016-15810 31/05/2016 

 
 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu 
____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13081/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2016-40724  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2016 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 
 Danh mục sản phẩm/dịch vụ mới là: 
  Tách nhóm 36 sang đơn mới. Đơn nhãn hiệu 4-2016-40724 còn lại nhóm 14, 35. 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 13082/TB-SHTT, ngày 20/11/2018  
(210)  Số đơn: 4-2017-01051  (220) Ngày nộp đơn 17/01/2017 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
 

____________________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số : 4089/TB-SHTT, ngày 07/11/2018  

Số đơn:   SB6-2018-02077             Ngày nộp đơn: 17/10/2018

Chủ đơn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang 
Địa chỉ: 63 đường Lê Quý Đôn, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang 

        Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00035 cấp ngày 01/03/2013 như sau: 
Mục sửa đổi: Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm. 
Nội dung mới: Đặc thù chất lượng của mật ong bạc hà Mèo Vạc được bổ sung chỉ tiêu 

kháng khuẩn và chỉ tiêu chống oxi hóa, cụ thể: 
- Hàm lượng chất kháng khuẩn Glyoxal (GO) từ 3,27 - 3,91 (mg/kg); 
- Hàm lượng chất kháng khuẩn Methylglyoxal (MGO) từ 2,31 - 2,58 (mg/kg); 
- Hàm lượng 9 chất oxi hóa (Gallic axit, Coumaric axit, Ferrulic axit, Quercetin, Caffeic 

axit, Catechin, Luteolin, DL3-Phenyllatic axit, Kaempferol) từ 0,47 - 2,48 (mg/kg); 
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- Khả năng chống oxi hóa tổng số (Hàm lượng Fe2+) từ 55,23-263,89 (mg/kg); 
- Khả năng chống oxi hóa tổng số (Phần trăm DPPH) từ 10,02 - 16,93 %. 

 
__________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

THAY Đổi chủ đơn 
 

 

 

a - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký sáng chế 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11375/TB-SHTT, ngày 17/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2012-02946  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2012 

Bên chuyển nhượng:  
 DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD. (KR) 
3370, Geoje-daero, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 53302, Republic of Korea 
Bên được chuyển nhượng:  

CLUSTER LNG Co., Ltd. (KR) 
33 Wahyeon-ro, Ilun-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-do 53329, South Korea 
 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11376/TB-SHTT, ngày 17/10/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2017-02013 03/09/2015 

2 1-2017-02104 09/09/2016 

 
Bên chuyển nhượng:  
 WORLD WIDE STATIONERY, MFG. CO., LTD. (CN) 
16/F Thru 20/F, Koon Wah Mirrors Factory, 3rd Industrial Bldg, 5-9 KA Hing Rd, Kwai 
Chung, N.T. Hong Kong, China 
Bên được chuyển nhượng:  

World Wide Daily Holdings Company Limited (CN) 
19/F, Koon Wah Mirrors Factory, 3rd Industrial Bldg., 5-9 KA Hing Rd, Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong, China 

__________________________ 
 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11881/TB-SHTT, ngày 26/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2016-01939  (220) Ngày nộp đơn: 18/11/2014 
Bên chuyển nhượng:  
 INK-SITU AG (CH) 
Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland 
Bên được chuyển nhượng:  
ARCHROMA IP GMBH (CH) 
Neuhofstrasse 11, CH-4153 Reinach, Switzerland 
ARCHROMA IP GMBH (CH) trở thành chủ đơn duy nhất 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11882/TB-SHTT, ngày 26/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2016-04931  (220) Ngày nộp đơn: 20/05/2015 
Bên chuyển nhượng:  
 FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. (JP) 
55, Yokohoonji, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama 9300397, Japan 
Bên được chuyển nhượng:  

Asta Pharmaceuticals Co., Ltd. (JP) 
55, Yokohoonji, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gun, Toyama 9300397, Japan 

__________________________ 
 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11883/TB-SHTT, ngày 26/10/2018 

(210)  Số đơn: 1-2018-00495  (220) Ngày nộp đơn: 22/07/2016 
Bên chuyển nhượng:  
 MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH  (KR) 
(Bojeong-dong) 93, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924 
Republic of Korea  
Bên được chuyển nhượng:  
GREEN CROSS CORPORATION (KR) 
(Bojeong-dong) 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16924, 
Republic of Korea 
GREEN CROSS CORPORATION (KR) là đồng chủ đơn với MOGAM INSTITUTE FOR 
BIOMEDICAL RESEARCH  (KR) 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11884/TB-SHTT, ngày 26/10/2018 
 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2012-00262 03/08/2010 

2 1-2012-00866 03/09/2010 

3 1-2012-00916 03/09/2010 

4 1-2013-03082 30/06/2005 
 

 
Bên chuyển nhượng:  
 E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US) 
974 Centre Road, Wilmington, Delaware, United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  

1. FMC Corporation (US) 
2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, United States of America 

2. FMC Agro Singapore Pte. Ltd. (SG) 
77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore 068896, Singapore 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11885/TB-SHTT, ngày 26/09/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 1-2013-03083 30/06/2005 

2 1-2015-00976 21/01/2004 

 
Bên chuyển nhượng:  
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY (US) 
974 Centre Road, Wilmington, Delaware, United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  

FMC Agro Singapore Pte. Ltd. (SG) 
77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore 068896, Singapore 

_____________________________________________________________________________ 
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b - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11372/TB-SHTT, ngày 17/10/2018 

 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 3-2018-00571 20/03/2018 

2 3-2018-00572 20/03/2018 

3 3-2018-00573 20/03/2018 

4 3-2018-00574 20/03/2018 

 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH nhựa Song Xin Việt Nam (VN) 
Thửa đất số 339, tờ bản đồ số 12(KB12), đường ĐH 409, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 
Bên được chuyển nhượng:  

Jiang Xin Chi (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

__________________________________ 
 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 11373/TB-SHTT, ngày 17/10/2018 

(210)  Số đơn: 3-2017-02591  (220) Ngày nộp đơn: 11/12/2017 
Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH nhựa SONG XIN Việt Nam (VN) 
Thửa đất số 339, tờ bản đồ số 12(KB12), đường ĐH 409, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 
Bên được chuyển nhượng:  

Jiang Xin Chi (CN) 
361 Shuangjiang Village, Qikou Town, Pingjiang County, Hunan Province, China 

____________________________________________________________________________ 
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c - Ghi nhận thay đổi chủ đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 9611/TB-SHTT, ngày 24/08/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2013-28433 29/11/2013 

2 4-2015-25009 11/09/2015 

3 4-2017-27377 29/08/2018 

 
Bên chuyển nhượng: 

 PTt public company limited 
 No. 555 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 

10900, Thailand 
Bên được chuyển nhượng: 

 PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 
 555/2 Energy Complex Building B, 12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-

district, Chatuchak District, Bangkok 10900 Thailand 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12095/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 

(210)  Số đơn: 4-2015-08543  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2015 

Bên chuyển nhượng:  

Randy gene dobson 
9581 Rd 12 NE Moses Lake WA 98837, United States of America 
Bên được chuyển nhượng:  

Cfyc Holdings Pte. Ltd 
60 Paya Lebar Road, #08-43, Paya Lebar Square, Singapore 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12097/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 

(210)  Số đơn: 4-2014-04541  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam 
 33 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH tổ chức triển lãm CP Việt Nam 
 330 Thái Phiên, phường 8, quận 11, TP. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12099/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-39180  (220) Ngày nộp đơn: 24/11/2017 

Bên chuyển nhượng:  
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 Cơ sở ngân anh 
 ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Bên được chuyển nhượng:  

 Nguyễn Văn Tân 
 243/42B đường 30/4 Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12101/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-02749  (220) Ngày nộp đơn: 14/02/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần dịch vụ Dữ liệu trực tuyến 
 Số 54, đường C1, phường 13, quân Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần Cloudfone Việt Nam 
Tầng 12, tòa nhà Trụ sở điều hành và Trung tâm thương mại Viettel, số 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12104/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-08920  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH GIAI CẢNH 
 295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH dược phẩm Giai Cảnh 
D5/24C-D5/24Đ đường Dương Đình Cúc, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ 
Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12106/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-21481  (220) Ngày nộp đơn: 12/08/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH QUÁN ụt ụt 
 168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần ụt ụt 
 300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12107/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-20669  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH QUÁN ụt ụt 
 168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  
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 Công ty cổ phần ụt ụt 
 300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12108/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-20668  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH QUÁN ụt ụt 
 168 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng:  

 Công ty cổ phần ụt ụt 
 300-302-304 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12109/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-24542 07/08/2017 

2 4-2017-24543 07/08/2017 

 
Bên chuyển nhượng: 

 PT. GRAHA KERINDO UTAMA 
 Gedung Kompas Gramedia Lantai 2-3, Jl. Kerajinan No. 3-7, Kel, Krukut, Kec. Tamansari-

Jakarta Barat-Indonesia 11140 
Bên được chuyển nhượng: 

 PT GRAHA BUMI HIJAU 
 Gedung Ranuza Lantai 4, Jl Timor No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI 

Jakarta 10350, Indonesia 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12110/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-43043  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Phạm Vũ Khiêm 
 Số 12B-B8, tổ 24, tập thể ĐHSP, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố  

Hà Nội 
Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH công nghệ dược phẩm Lotus 
 Lô 49M-2, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12112/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-43044  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 
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 Phạm Vũ Khiêm 
 Số 12B-B8, tổ 24, tập thể ĐHSP, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH công nghệ dược phẩm tân minh 
Số nhà 27, ngõ 303/1, đường Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP. 
Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12114/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-42224  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần muscle up 
 74/1 đường Nguyễn Cừ, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Dymatize Enterprises, LLC 
 111 Leslie Street, Dallas, Texas 75205 United States 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12115/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
 

STT Số đơn  Ngày nộp đơn 

1 4-2017-24144 03/08/2017 

2 4-2017-24145 03/08/2017 

 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần PR và Phát triển Đô thị Phú Quý 
 Tầng 2+3, số 125 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển nhượng: 

 Nguyễn Mạnh Hà 
Căn hộ chung cư 1403, tòa nhà Lancaster, số 20 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, TP. Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12118/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-08580  (220) Ngày nộp đơn: 31/03/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Beijing zealot games technology co., ltd. 
 Room A-1393, 2nd Floor, Building 3, No. 30 Yard, Shixing Street, Shijingshan District, 

Beijing, China 
Bên được chuyển nhượng: 

 Elex Beijing ICP Co., Ltd. 
 6th Floor, Block C, Zhizhen Building, No.7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing, China 
__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12119/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-17926  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh adnh 
 136/9 + 10 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Bếp Mẹ ỉn 
 136/9 + 10 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12120/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-37844  (220) Ngày nộp đơn: 16/11/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh đầu tư và thương mại chính nguyên 
 139/J3B Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần nước năng lượng cao Arirangion Việt Nam 
 139/J3B Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12121/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-40963  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần đầu tư the first 
 706 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên chuyển nhượng: 

 Võ văn tuấn 
 730 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12123/TB-SHTT, ngày 30/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-22701  (220) Ngày nộp đơn: 21/08/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Sumec hardware & tools co., ltd. 
 15/F., 198 Changjiang Road, Nanjing City, Jiangsu Province, China 

Bên chuyển nhượng: 

 Sumec Energy Holding Co., Ltd. 
 No.1 Xinghuo RD., Hi-tech District, Nanjing, China, 210061 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12182/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-14524  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH Phát triển các Công nghệ Điện tử Công suất 
 Số nhà 41, ngõ 12 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần công nghệ Nhật Minh Quang 
Số 323 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12183/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-14525  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Phát triển các Công nghệ Điện tử Công suất 
 Số nhà 41, ngõ 12 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần công nghệ Nhật Minh Quang 
Số 323 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12184/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-14523  (220) Ngày nộp đơn: 23/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Phát triển các Công nghệ Điện tử Công suất 
 Số nhà 41, ngõ 12 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần công nghệ Nhật Minh Quang 
Số 323 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12185/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-18925  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Phát triển các Công nghệ Điện tử Công suất 
 Số nhà 41, ngõ 12 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần công nghệ Nhật Minh Quang 
Số 323 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12186/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-19109  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Phát triển các Công nghệ Điện tử Công suất 
 Số nhà 41, ngõ 12 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  
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 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần công nghệ Nhật Minh Quang 
Số 323 đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12188/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-09483  (220) Ngày nộp đơn: 07/04/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần dược Hậu Giang 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần tảo Vĩnh Hảo 
   Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12190/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-09362  (220) Ngày nộp đơn: 12/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Beyond F&B Co., Ltd  
2nd Floor, # 111, Yeouigongwon-ro, Youngdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Daesang Corporation 
   26, Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Republic of Korea 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12191/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-25461  (220) Ngày nộp đơn: 14/08/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu chuyên dụng Spemat  
Thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên   

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH công nghệ và vật liệu Cortec 
   Xóm 22, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12192/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-11683  (220) Ngày nộp đơn: 28/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3c 
 16 đường số 2, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên được chuyển nhượng: 
 Huỳnh Thị Thanh Tâm 

95/94/47, Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12193/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-12285  (220) Ngày nộp đơn: 20/04/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Huỳnh Thị Thanh Tâm 
   95/94/47, Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12194/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-11684  (220) Ngày nộp đơn: 28/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Huỳnh Thị Thanh Tâm 
   95/94/47, Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12195/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-11682  (220) Ngày nộp đơn: 28/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 3C 
16 đường số 2, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Huỳnh Thị Thanh Tâm 
   95/94/47, Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12196/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-13148  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty cổ phần kỹ thuật DANACO Việt Nam 
42/32 đường TCH 16, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần thông gió công nghiệp Breeze 
   215D8 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12197/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2014-11667 27/05/2014 

2 4-2014-11669 27/05/2014 
 
Bên chuyển nhượng: 

 Kiss of Beauty Co., Ltd.  
559/116 Nonsri Road, Chong-Nonsri, Yannawa, Bangkok, Thailand 10120 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Kiss of Beauty International Co.,Ltd 
23/77 Sukhumvit 63, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12199/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2018-06062 02/03/2018 

2 4-2018-06063 02/03/2018 

3 4-2018-06064 02/03/2018 
 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH NUTRICOM Việt Nam 
 Phòng 1508, tầng 15, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Geo-Poland Sp. z o.o. 
   ul. Popeila 14, 61-615 Poznan, Poland 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12200/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-05781 09/03/2016 

2 4-2016-05964 10/03/2016 
 

Bên chuyển nhượng: 

 Matsuya co., ltd. 
 Ha 14-2 Kizu, Kahoku-Shi, Ishikawa, Japan  
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 Bên được chuyển nhượng: 
  Matsuya research institute co., ltd. 
   Ha 14-2 Kizu, Kahoku-Shi, Ishikawa, Japan 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12201/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-05363  (220) Ngày nộp đơn: 22/02/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 RM Co., Ltd.  
291-12, Dongbu-daero, Osan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

 Bên được chuyển nhượng: 
Freedom Products Pty Ltd ATF Freedom Products Unit Trust 
PO Box 6200, Swanbourne, WA6010, Australia 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12203/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-20064  (220) Ngày nộp đơn: 04/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Lê Minh Cường 
48/18A Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần cà phê Milano Việt Nam 
   53/26 đường số 01, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12204/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-09665  (220) Ngày nộp đơn: 14/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH đồ da Leonardo  
861/90/12/6 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH Leonardo 
   284 Pasteur, phường 08, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12206/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-12246  (220) Ngày nộp đơn: 19/05/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Microlink Việt Nam 
Số 9 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Phạm Tấn Đạt 
   Số 09, đường Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12208/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-31386  (220) Ngày nộp đơn: 10/10/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty cổ phần dược phẩm Tiền Phong 
1/24 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Istituto Ganassini S.P.A. Di Ricerche Biochimiche 
   Via Pietro Gaggia, 16 20139 Milano-Italy 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12210/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-04124  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH S1 Logistics 
 Tầng 10, tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty TNHH chuyển phát nhanh S1 
Số 176 Trương Định (trong ngõ 176 Trương Định), phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12212/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2013-22140  (220) Ngày nộp đơn: 25/09/2013 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần NAMAN 
Tổ 53 Tân Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH một thành viên FFT 
   108 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12213/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-18748  (220) Ngày nộp đơn: 16/07/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần NAMAN 
Tổ 53 Tân Trà, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH một thành viên FFT 
   108 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12214/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-09144  (220) Ngày nộp đơn: 28/03/2018 

Bên chuyển nhượng: 
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 Công ty TNHH Providence Financial 
Lầu 8, toà nhà Petroland, 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty TNHH dịch vụ cầm đồ Xương Thịnh 
432B/51 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12215/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-02986  (220) Ngày nộp đơn: 25/01/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thực phẩm BONUT 
  Số 29, đường Chính Trại, thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Nguyễn Thị Thanh Hương 
Số nhà 29, đường Chính Trại, thôn Quan Âm, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12216/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-12964  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Dòng Sông Mới  
Số 84, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty TNHH Newriver Việt Nam 
Lô A18-19 khu dân cư mới, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12217/TB-SHTT, ngày 31/10/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-11742  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Dòng Sông Mới  
Số 84, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty TNHH Newriver Việt Nam 
Lô A18-19 khu dân cư mới, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12293/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-08627  (220) Ngày nộp đơn: 01/04/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH Venus Global 
640 tổ 10, thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 369 Tập A (12.2018) 

 

2212 
 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty TNHH Venus Nha Trang 
   28 Trần Phú Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12295/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-20805  (220) Ngày nộp đơn: 10/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần KPM Vina 
Thôn Thúy Hội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần Comat Việt Nam 
   Số 15B, đường Phan Đình Giót, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12296/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-02365  (220) Ngày nộp đơn: 09/02/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Nguyễn Đắc Hải  
1A, dãy B4, TTQD A45, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần thương mại Phú Thiên Thành 
621 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm,  Tp. Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12298/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-28224  (220) Ngày nộp đơn: 13/10/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH dược phẩm Vĩnh Tường Phát  
28, đường 266, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Bành Hoàng Lâm 
   378 Chánh Hưng, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12299/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2012-12541  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2012 

Bên chuyển nhượng: 

 Cross Vetpharm Group Limited  
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, Ireland  

 Bên được chuyển nhượng: 
 Bimeda Animal Health Limited 
First Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Ireland 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12300/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-28384  (220) Ngày nộp đơn: 06/09/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH một thành viên Gas Venus 
Số 99 ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần vận tải dầu khí Quảng Ngãi 
Lô CN08, đường số 6, khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12301/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-18643  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH sản xuất - thương mại Lộc Bích  
368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
  Trần Văn Lộc 
   368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12304/TB-SHTT, ngày 02/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-13006  (220) Ngày nộp đơn: 26/04/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Bùi Huy Hoàng 
2094 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
  Lê Thị Thu Hà 
   Khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12979/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-08475  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2015 

Bên chuyển nhượng: 

 e. land world ltd. 
 77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

Bên chuyển nhượng: 

 COCCINELLE S.p.A. 
 Via Lega dei Carrettieri 6, I-43038 Sala Baganza, Parma, Italy 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12980/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2015-08476  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2015 

Bên chuyển nhượng: 
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 e. land world ltd. 
 77, Seogang-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea 

Bên chuyển nhượng: 
 MANDARINA DUCK S.P.A 
 Via Tortona, 27, I-20144 Milano (Mi), Italy 
__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12981/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-22814  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Nguyễn đắc hải 
 1A dãy B4, TTQD A45, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần thương mại Phú Thiên Thành 
 621 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12982/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-27893  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh sản xuất thương mại xuất nhập khẩu ân bảo minh 
 43 đường số 54, khu dân cư Bình Phú, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH Ân Bảo Vân 
189C17 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12983/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-16157  (220) Ngày nộp đơn: 22/05/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh sản xuất - thương mại lộc bích 
 368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên chuyển nhượng: 

Trần Văn Lộc 
368/4C Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12984/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-08399  (220) Ngày nộp đơn: 04/04/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh dược phẩm hoa linh 
 B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

Bên chuyển nhượng: 
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Công ty cổ phần dược phẩm SAFATIS 
Lô 60-TT2, khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12985/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-00393  (220) Ngày nộp đơn: 04/01/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần phoenik-pharma việt nam 
 Số 8, ngách 47/43 Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty cổ phần LIVESPO Toàn Cầu 
A1, Nơ 4 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

________________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12988/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-40826  (220) Ngày nộp đơn: 21/12/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh đức tâm t sport 
 D1 BIS cư xá Đồng Tiến, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên chuyển nhượng: 

 Nguyễn Duy Tâm 
 D1 BIS cư xá Đồng Tiến, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
__________________________ 
 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12991/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-16593  (220) Ngày nộp đơn: 24/05/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH ORT 
Tòa nhà Dreamplex 195, số 195 đường Điện Biên Phủ,  phường 15, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 
 Bên được chuyển nhượng: 
ORIENTE TECHNOLOGIES (HK) LIMITED 
2802 Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12992/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-14977  (220) Ngày nộp đơn: 14/05/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH SRI SRI TATTVA Việt Nam 
215/12 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Sriveda Sattva Pvt Ltd 
3rd floor, 54/46, 39A Cross, 11th Main, 4T block Jayanagar, Bangalore, Karnataka 560041, 
India 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12993/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-19617  (220) Ngày nộp đơn: 15/06/2018 

Bên chuyển nhượng: 

Lê Thị Hạnh 
Phòng 308, tòa CT3, khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 Bên được chuyển nhượng: 
 Vũ Đình Hoan 
Số 18/2 ngõ 89 Thái Hà, phường Phương Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12994/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-14737  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần VietRAP đầu tư thương mại  
Số 1 ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần đầu tư An Hoà 
Căn 26/I4 khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12995/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-07190  (220) Ngày nộp đơn: 27/03/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Inveslink  
76/1A Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần Sapa Thale Holding 
Tầng 3 toà nhà Kim Phúc Long, số 9 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12996/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-39395  (220) Ngày nộp đơn: 09/12/2016 

Bên chuyển nhượng: 

Nguyễn Đình The  
Thôn Dốc Lỉnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   
 Bên được chuyển nhượng: 
 Trần Văn Phương 
664/141 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12997/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-13199  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2018 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm ích Nhân  
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
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 Bên được chuyển nhượng: 
  Công ty cổ phần Nam Dược 
 Lô A7/D21, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố   
Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 12998/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-21378  (220) Ngày nộp đơn: 28/06/2018 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại mỹ phẩm Hoa 
Tulip 
60A đường số 8, khu phố 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 
 Bên được chuyển nhượng: 
 C«ng ty TNHH PVH STAR 
17/1B Vĩnh Viễn, phường 02, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13001/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-17109  (220) Ngày nộp đơn: 28/05/2018 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Ngọc Thiên Hương 
Số nhà 43, khu hưu trí, đường Bà Triệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội  
 Bên được chuyển nhượng: 

   Nguyễn Văn Thắng 
  Số nhà 43, khu hưu trí, đường Bà Triệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13007/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-22735  (220) Ngày nộp đơn: 24/07/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Tân Vĩnh Thành 
F6/22A ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty TNHH thép Vĩnh Thành 
Cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13008/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-35539  (220) Ngày nộp đơn: 30/10/2017 

Bên chuyển nhượng: 
DIAVITA LLP  
71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ  
 Bên được chuyển nhượng: 
 Diavita Italy SRL 
Milano Viale Abruzzi 94, Milan, 20131, Italy 

__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13016/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-03174  (220) Ngày nộp đơn: 17/02/2017 

Bên chuyển nhượng: 

Công ty TNHH sản xuất thương mại mỹ phẩm Thái Ngân 
1979/8/6/24 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 Bên được chuyển nhượng: 
 C«ng ty TNHH TATU GROUP 
17 đường số 1, khu dân cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành  phố Hồ 
Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13019/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2018-25375 30/07/2018 
2 4-2018-25376 30/07/2018 

 

Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH UPHARCO 
Số nhà 27, ngõ 25 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
Nguyễn Mạnh Linh 
Số 112, tổ 6, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13025/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2017-12839  (220) Ngày nộp đơn: 09/05/2017 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và sản xuất Aniko  
Tầng trệt tòa nhà Rosana, số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần thực phẩm Sun - Hee 
21B Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13029/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2018-07207  (220) Ngày nộp đơn: 13/03/2018 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VINFAST  
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 Bên được chuyển nhượng: 
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Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13033/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2016-25071  (220) Ngày nộp đơn: 16/08/2016 

Bên chuyển nhượng: 

 Lê Thanh Mai 
54A phố Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
GUANGZHOU DEBEDE TRADE CO., LTD 
3F Office Building, No 458 Chigangxiyue RD, Hainan Village, Zhongnan Street, Liwan 
District, Guangzhou City, China 

__________________________ 

 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13035/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
(210)  Số đơn: 4-2013-18674  (220) Ngày nộp đơn: 19/08/2013 

Bên chuyển nhượng: 
 JOHNSON & JOHNSON  
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A. 

 Bên được chuyển nhượng: 
Schulke & Mayr GmbH 
Robert-Koch-Strabe 2, 22851 Norderstedt, Germany   

 __________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13037/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-19356 28/06/2016 
2 4-2016-19357 28/06/2016 

 

 Bên chuyển nhượng:  

 Công ty TNHH Trust Circle Việt Nam  
 204 Trần Văn Trà, khu phố Panorama, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 Bên được chuyển nhượng: 
    GREAT SURPLUS CORPORATION LIMITED 
             2802 Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong 
__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13053/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 
 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-38878 06/12/2016 

2 4-2016-38879 06/12/2016 

 

 Bên chuyển nhượng:  

  Airan PARK 
(PangyowonMaeul 1-danji, Pangyo-dong) #103-103, 50, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
 Bên được chuyển nhượng: 
TAMLATAMANU Inc. 
517-4, 240, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13054/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-18154 17/06/2016 

2 4-2016-18158 17/06/2016 

3 4-2016-18178 17/06/2016 

4 4-2016-18193 17/06/2016 

5 4-2016-18192 17/06/2016 

6 4-2016-30214 28/09/2016 

7 4-2016-30215 28/09/2016 

8 4-2016-30216 28/09/2016 

9 4-2016-30217 28/09/2016 

10 4-2016-30218 28/09/2016 

11 4-2016-32770 19/10/2016 

12 4-2016-32771 19/10/2016 

13 4-2016-32772 19/10/2016 

14 4-2016-32773 19/10/2016 

15 4-2016-40813 21/12/2016 

16 4-2016-40814 21/12/2016 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 369 Tập A (12.2018) 

 

2221 
 

17 4-2016-40815 21/12/2016 

18 4-2016-40816 21/12/2016 

19 4-2016-40817 21/12/2016 

20 4-2016-40818 21/12/2016 

21 4-2016-40819 21/12/2016 

22 4-2017-05776 15/03/2017 

23 4-2017-05777 15/03/2017 

24 4-2017-05778 15/03/2017 

25 4-2017-05779 15/03/2017 

26 4-2017-07791 30/03/2017 

27 4-2016-19550 29/06/2016 

28 4-2016-19552 29/06/2016 

29 4-2016-19553 29/06/2016 
 
 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại NEWPRO 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần sơn ALO Việt Nam 
Số nhà 11, liền kề 1, khu Bemes, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

__________________________ 
 

Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13055/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-19918 04/07/2016 

2 4-2016-19917 04/07/2016 

3 4-2016-19916 04/07/2016 

4 4-2016-19915 04/07/2016 

5 4-2017-03438 22/01/2017 

6 4-2017-21230 27/09/2017 

7 4-2017-42855 22/12/2017 

8 4-2017-42854 22/12/2017 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 369 Tập A (12.2018) 

 

2222 
 

9 4-2017-42853 22/12/2017 

10 4-2017-42852 22/12/2017 

11 4-2017-42851 22/12/2017 

12 4-2016-38386 02/12/2017 
 

Bên chuyển nhượng: 
 S.I.A (TENAMYD CANADA) INC 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada 

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần dược phẩm TENAMYD 
Lô Y.01-02A đường Tân Thuận, khu công nghiệp/khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13056/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2017-08751 07/04/2017 

2 4-2017-08753 07/04/2017 

3 4-2017-08754 07/04/2017 

4 4-2017-08755 07/04/2017 

5 4-2017-08756 07/04/2017 

6 4-2017-08757 07/04/2017 

7 4-2017-09672 14/04/2017 

8 4-2017-11296 26/04/2017 

9 4-2017-14309 22/05/2017 

10 4-2017-14310 22/05/2017 

11 4-2017-14311 22/05/2017 

12 4-2017-15499 30/05/2017 

13 4-2017-16296 06/06/2017 

14 4-2017-16297 06/06/2017 

15 4-2017-16298 06/06/2017 

16 4-2017-16299 06/06/2017 
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17 4-2017-16307 06/06/2017 

18 4-2017-16308 06/06/2017 

19 4-2017-16309 06/06/2017 

20 4-2017-16312 06/06/2017 

21 4-2017-17655 15/06/2017 

22 4-2017-17656 15/06/2017 
 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn maverick entertaiment 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, H4N1A3, Canada 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô 

 Số 36 Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

__________________________ 

 
Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13057/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2017-40330 05/12/2017 

2 4-2017-40331 05/12/2017 

3 4-2017-26852 25/08/2017 

4 4-2017-26853 25/08/2017 

5 4-2017-26854 25/08/2017 

6 4-2017-26855 25/08/2017 
 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty tnhh thương mại thiết bị điện g8 
 Số 199, phố Bùi Sỹ Tiêm, tổ 2, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Binh 

 Bên được chuyển nhượng: 
 Đàm Minh Thu 
 Thôn Lê Tiến, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
__________________________ 
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Ghi nhận thay đổi chủ đơn: 13058/TB-SHTT, ngày 20/11/2018 

 

STT Số đơn Ngày nộp đơn 

1 4-2016-34245 31/10/2016 

2 4-2016-34247 31/10/2016 
 

Bên chuyển nhượng: 

 Công ty TNHH VITTO-VP  
Lô 1, khu vực A - khu công nghiệp Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 Bên được chuyển nhượng: 
Công ty cổ phần tập đoàn VITTO 
Lô 1, khu vực A, khu CN Tam Dương II, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

______________________________________________________________________________ 
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PHẦN ix 
 

đính chính 

 

Đính chính đơn đăng ký nhãn hiệu  
 
Số đơn: 4-2018-19540  Ngày nộp đơn 14/06/2018 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ  

Đúng là: 

Nhóm 05: “...chế phẩm hóa học để diệt nấm mốc...” 

 

________________________________ 

 

Số đơn: 4-2018-20843  Ngày nộp đơn 25/06/2018 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn, danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: 

1.Tên chủ đơn 

Top Victory Investments Limited 

2. Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Nhóm 09: “Biển báo có màn hình hiển thị số; lcd (màn hình tinh thể lỏng); màn hình hiển thị sử dụng 
đi ốt phát quang (led); thiết bị điện tử, cụ thể là, màn hình hiển thị plasma; màn hình máy vi tính; màn 
hình thông báo số; màn hình hiển thị cho màn hình tinh thể lỏng (lcd); màn hình ti vi; màn hình hiển 
thị có tính năng cảm ứng tương tác; tivi; máy vi tính để bàn nguyên bộ; màn hình hiển thị cho máy vi 
tính; màn hình tương tác cảm ứng cho thiết bị điện tử; màn hình rộng lcd...”  

________________________________ 

 

Số đơn: 4-2018-21512  Ngày nộp đơn 29/11/2018 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm/dịch vụ 

Đúng là: 

Nhóm 05: “...các đồ dùng cấp cứu [bộ đồ sơ cứu (có chứa thuốc bên trong) (first aid kit, filled)]” 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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